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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 49762 
(21) 1-2014-03033 (51) 7 A47L 15/00 

(22) 12.09.2014 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2014 
(75) Nguyễn Duy Linh  (VN) 

656/16A cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Máy rửa ly 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy rửa ly bao gồm hộp đựng máy, ống rửa, thau hứng nước rửa. 
Khi khởi động động cơ truyền chuyển động đến trục rửa và lồng rửa thông qua dây cu 
roa, làm cho trục rửa và lồng rửa chuyển động ngược chiều nhau, giữ cho ly được thăng 
bằng. Khi rửa chỉ cần cầm ly đưa từ dưới đáy ống rửa đưa lên, trong vòng 3 giây thì ly 
đã sạch từ trong ra đến ngoài. 
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(11) 49763 
(21) 1-2015-00729 (51) 7 F23G 5/00 

(22) 04.03.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2015 
(75) 1. Lại Minh Thái  (VN) 

Phòng 1002, CT9, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

2. Lại Minh Chức  (VN) 
Phòng 1002, CT9, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

(54) Thiết bị tự động cào rác thải 
  (57)     Thiết bị tự động cào rác thải dùng để điều tiết lượng rác từ máng nạp liệu vào dây 

chuyền xử lý rác thải, nó được cấu tạo trên nguyên tắc răng cào tự động xoay để nhả rác 
ra khi hết một chu kỳ hoạt động nhằm không cho rác thải quấn vào ru lô trong quá trình 
hoạt động. Trong đó có các chi tiết khung máy (A1, A2, A3, A4) trục ru lô cào rác (B); 
mặt bích (C1, C2) trục (D) các răng cào (E), cần khống chế góc quay (F); chi tiết định 
hướng (G).  

 
 

   
 
 

Hình 1                                                               Hình 2 
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(11) 49764 
(21) 1-2015-00855 (51) 7 B30B 9/00 

(22) 16.03.2015 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH Cơ khí Nông nghiệp Thanh Trị  (VN) 

347 quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 
(72) Lê Anh Trị (VN) 
(54) Máy ép chanh có hạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy ép chanh có hạt bao gồm phễu để chứa quả chanh, tại đáy 
phễu này có tấm định hướng để đưa chanh đi vào trục ép, trong đó trục ép có rãnh để hạt 
chanh di chuyển vào rãnh để hạt chanh không bị nghiền nát trong quá trình ép. 
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(11) 49765 
(21) 1-2015-00856 (51) 7 B08B 3/00 

(22) 16.03.2015 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH Cơ khí Nông nghiệp Thanh Trị  (VN) 

347 quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 
(72) Lê Anh Trị (VN) 
(54) Máy rửa cà rốt không gãy cuống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy rửa cà rốt không gãy cuống có các tâm trục rửa nằm trên một 
đường cong với bán kính nhỏ hơn chiều dài củ cà rốt để củ cà rốt trong quá trình rửa 
luôn nằm song song với trục rửa. Các lông bàn chải được bố trí trên trục theo hình xoắn 
để vừa rửa vừa vận chuyển. 
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(11) 49766 
(21) 1-2015-01402 (51) 7 C10M  133/04,  133/06 

(22) 03.02.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2014/014453     03.02.2014 (87) WO2015/116233 A1 06.08.2015 
(71) FUCHS PETROLUB SE  (DE) 

Friesenheimer Strasse 17, 68169 Mannheim, Germany 
(72) Michael P. Duncan (US), Dr. D. James Deodhar (US), Gema Del Olmo Tom¸s (ES), 

Heinz Gerhard Theis (DE), Paul Roger Littley (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp chất phụ gia và chế phẩm lỏng xử lý dùng trong công 

nghiệp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm lỏng xử lý dùng trong công nghiệp không chứa bo và 

amin bậc hai, bao gồm dầu trên cơ sở dầu mỏ hoặc dầu không trên cơ sở dầu mỏ; nước 
và hỗn hợp chất phụ gia chứa amin bậc một mạch dài, xycloalkylamin bậc ba, và axit 
amin. 
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(11) 49767 
(21) 1-2015-01786 (51) 7 H05K  3/28,  1/02,  3/46 

(22) 14.01.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2014/050431          14.01.2014 (87) WO2015/079713 A1 04.06.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.05.2015 
(71) MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.  (JP) 

5-14-15, Ogami, Ayase- shi, Kanagawa 252-1104, Japan 
(72) Akihiro ISHIKAWA (JP), Toru YAMAMOTO (JP), Kazuya INOKUCHI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(54) Bảng mạch in 

  (57)     Bảng mạch in (10) gồm có: một thân cấu trúc lớp trong (20) chứa ít nhất một vật liệu 
nền cách điện lớp trong (31) gồm vải kính (31a) và nhựa (31b) phủ lên vải kính (31a) và 
không chứa vật liệu nền cách điện nhựa chỉ cấu thành từ nhựa; lớp mạch bên ngoài (21) 
tạo thành trên mặt thứ nhất (20a) của thân cấu trúc lớp trong (20); và một lớp bảo vệ 
mối hàn (23) tạo thành trên bề mặt của lớp mạch bên ngoài (21), trong đó trong thân cấu 
trúc lớp trong (20), một phần hở (11) được tạo thành, và lớp bảo vệ mối hàn (23) bao 
gồm bộ phận mực thứ nhất (23a) phủ lên ít nhất là lớp mạch bên ngoài (21) hình thành 
trên một phần phạm vi của mặt thứ nhất (20a) tương ứng với phần hở (11) và bộ phận 
mực thứ hai (23b) đặt giữa hai đầu của bộ phận mực thứ nhất (23a) và kém linh động 
hơn bộ phận mực thứ nhất (23a).  

 
 

   
 

 FIG.1 
 

 
 FIG.2 
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 FIG.3 
 

  
 

 FIG.4 
 

 
 

 FIG.5 
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(11) 49768 
(21) 1-2015-01863 (51) 7 G21F  9/04,  9/20 

(22) 27.05.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2015 
(75) MORIMOTO, NOBUYOSHI  (JP) 

12-2, Hachiyamacho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0035 Japan 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý và đóng kín nước nhiễm xạ 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý và đóng kín nước nhiễm xạ trong điều kiện khó tiếp 
cận nước nhiễm xạ do phóng xạ. Phương pháp xử lý nước nhiễm xạ có bước khoan, 
được thực hiện nhờ máy khoan trên tàu khoan (20) được neo trên biển cách xa đất liền, 
từ tàu khoan, máy khoan khoan xuyên qua biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bằng 
ống khoan, khoan từ phía dưới xuyên vào nhà máy hạt nhân (10) có chứa nước nhiễm xạ 
đặt trên đất liền, và làm thông ống khoan với nước nhiễm xạ, và bước vận chuyển nước 
nhiễm xạ thực hiện vận chuyển nước nhiễm xạ trong nhà máy hạt nhân (10) sang tàu 
chứa trên biển nhờ ống vận chuyển được làm thông với ống khoan.  
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(11) 49769 
(21) 1-2015-01864 (51) 7 A45F  3/24 

(22) 27.05.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2015 
(71) Công ty TNHH cơ khí Minh Quốc  (VN) 

285B/10 An Phú Tây, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Văn Sử (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Khung võng xếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu khung võng xếp có thể xếp gọn gàng hơn, giảm độ cồng 
kềnh khi vận chuyển và tiết kiệm diện tích, làm tăng sự thoải mái cho người sử dụng. Cơ 
cấu này bao gồm hai thanh đế (1), bốn thanh chống xiên (2), hai thanh ngang (3), bốn 
khớp góc (4) và sáu khớp gấp giữa (5). Khớp gấp góc (4) bao gồm hai má đỡ (4.1) liên 
kết với nhau ở phần dưới và được hàn chặt vào đầu thanh đế (1), tấm nối (4.2) nối hai 
má đỡ (4.1), chốt xoay (4.3) được lắp xuyên qua đầu trên của hai má đỡ (4.1). Thanh 
chống xiên dưới (2.1) có rãnh kín (2.1.1) vừa xoay quanh và trượt được trên chốt xoay 
(4.3). Khớp gấp giữa (5) bao gồm hai má ốp (5.1) có thể ốp sát quanh chu vi của thanh 
chống xiên dưới (2.1) và thanh chống xiên trên (2.2). Phần nhô của tấm ốp (5.1) có chốt 
xoay (5.2) được lắp cố định xuyên qua hai má ốp (5.1). Đầu dưới của thanh chống xiên 
trên (2.2) được hàn chặt với ống xoay (2.2.1) để ống xoay (2.2.1) có thể xoay quanh 
chốt xoay (5.2). 
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(11) 49770 
(21) 1-2015-01909 (51) 7 C01G 9/06, C22B 3/46 

(22) 29.05.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2015 
(75) Nguyễn Kim Thiết  (VN) 

501 K7 phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp khử clo trong dung dịch điện phân kẽm bằng 

đồng (I) oxit 
 (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp khử clo trong dung dịch điện phân kẽm bằng đồng (I) 

oxit. Phương pháp này bao gồm các bước sau: i) tạo huyền phù Cu2O trong nước theo tỷ 
lệ rắn/lỏng nằm trong khoảng từ 1/2,5 đến 1/3 theo khối lượng; ii) trộn huyền phù Cu2O 
với dung dịch điện phân Zn chứa lượng clo cao trong môi trường axit với lượng Cu2O 
nằm trong khoảng từ 100 đến 110% lượng lý thuyết và khuấy hỗn hợp này bằng máy 
khuấy cơ học trong khoảng 30 giây ở nhiệt độ thường, sau đó ngừng khuấy và cho lắng 
chất kết tủa; và iii) lọc dung dịch thu được ở bước ii) để loại bỏ kết tủa và thu được dung 
dịch chứa lượng clo thấp. Ưu điểm của phương pháp theo sáng chế là hiệu suất khử clo 
đạt đến gần 80%. Quá trình được tiến hành ở nhiệt độ thường bằng thiết bị khuấy cơ học 
đơn giản trong một thời gian rất ngắn chỉ khoảng 30 giây. Chất khử Cu(I) oxit rất dễ 
điều chế và bảo quản, giá thành rẻ. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
19 

(11) 49771 
(21) 1-2015-01930 (51) 7 C02F  11/00,  11/14 

(22) 01.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2015 
(71) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Bá Thắng  (VN), Nguyễn Thị Thanh Hương (VN), Trương Thị Nam  (VN), Nguyễn 

Văn Chiến  (VN), Lê Đức Bảo  (VN), Nguyễn Văn Khương  (VN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dung dịch thụ động Cr(III) dùng cho lớp 

mạ kẽm và dung dịch thu được từ phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dung dịch thụ động Cr(III) dùng cho lớp mạ 

kẽm từ bã thải công nghiệp mạ niken - crom, phương pháp này vừa mang lại lợi ích kinh 
tế do sản xuất được một lượng đáng kể dung dịch thụ động Cr(III) dùng cho lớp mạ 
kẽm, vừa làm giảm thiểu các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường trong bã thải, tiếp tục 
ứng dụng một phần của phương pháp để quay vòng sản xuất dung dịch thụ động Cr(III) 
dùng cho lớp mạ kẽm từ chính bã thải của nó. Phương pháp này bao gồm các bước: 
(i) hòa tách kim loại có trong bã thải bằng H2SO4 nhằm thu hồi dung dịch các muối 
sulfat của các kim loại; 
(ii) khử các tạp chất hữu cơ để làm sạch dung dịch các muối sulfat thu được; 
(iii) bổ sung bột sắt vào dung dịch nêu trên để làm sạch Cu2+ đồng thời tạo muối sắt 
(II) sulfat; 
(iv) loại bỏ các muối niken và muối sắt ra khỏi dung dịch; và 
(v) tạo phức để tạo ra dung dịch thụ động Cr(III) dùng cho lớp mạ kẽm. 
Sáng chế cũng đề xuất dung dịch thụ động Cr(III) dùng cho lớp mạ kẽm thu được từ 
phương pháp này. 
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(11) 49772 
(21) 1-2015-01938 (51) 7 B23D  57/00, B23B  45/00, B23D  

49/16,  51/16, B25F  5/02,  3/00 
(22) 01.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2015 
(71) 1. Công ty TNHH ROBERT BOSCH Engineering and Business 

Solutions Việt Nam  (VN) 
Lầu 11, toà nhà E-town2, 364 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 
2. ROBERT BOSCH GmbH   (DE) 
Stuttgart, Feuerbach, Germany 

(72) Võ Lê Thanh Tuấn (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu cam và dụng cụ điện cầm tay sử dụng cơ cấu này 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu cam trụ tròn có trục cam hình trụ tròn có một đầu để nhận 
chuyển động xoay, một đầu có bề mặt dẫn động dạng sóng; trục cần hình trụ tròn xoay 
có một đầu là bề mặt bị dẫn động với biên dạng tương ứng với bề mặt tryền động của 
trục cam, một đầu để truyền chuyển động tịnh tiến; ổ bi truyền động bao gồm vòng 
chứa bi và các bi, nằm giữa bề mặt dẫn động của trục cam và bề mặt bị dẫn động của 
trục cần. 
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(11) 49773 
(21) 1-2015-01945 (51) 7 B63B  17/16, C04B  18/04 

(22) 02.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2015 
(71) Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Q.E.S  (VN) 

361/14 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiều, thành phố Đà Nẵng, Việt 
Nam 

(72) Lê Nguyễn Quốc Việt (VN) 
(54) Phương pháp xử lý chất thải tro xỉ 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý chất thải tro xỉ cụ thể là phương pháp xử lý bụi tro 
xỉ than thải ra từ nhà máy nhiệt điện. Với mục đích xử lý chất thải tro xỉ để tránh việc 
phát tán bụi tro vào môi trường khí và bùn tro vào môi trường nước, đồng thời nâng cao 
hiệu quả kinh tế bằng cách tận dụng tro xỉ để tạo vữa xây dựng. Phương pháp này bao 
gồm các bước: Vận chuyển chất thải tro xỉ từ nơi phát thải (1) đến trạm trộn (4) bằng 
thiết bị chuyên dụng (2); Trộn tro xỉ với chất kết dính, chất phụ gia và nước theo tỉ lệ 
thích hợp để tạo thành một hỗn hợp vữa tại trạm trộn (4); Vận chuyển hỗn hợp vữa đến 
xử lý tại địa điểm sản xuất cấu kiện xây dựng hoặc công trình xây dựng hoặc thải tại bãi 
thải bằng thiết bị chuyên dụng. 
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(11) 49774 
(21) 1-2015-01967 (51) 7 F24B  1/00 

(22) 03.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2015 
(71) Công ty TNHH MTV thương mại Thủy Tráng  (VN) 

Nhà số 8, số 7/5 tiểu khu 2, thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam 
(72) Bùi Công Tráng (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống hóa khí từ nguyên liệu sinh khối và phương pháp vận 

hành hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống hóa khí từ nguyên liệu sinh khối, hệ thống này bao gồm 

thùng hóa khí nguyên liệu sinh khối để chuyển hóa nguyên liệu sinh khối sang dạng khí 
cháy được, đường ống cấp không khí vào cho thùng hóa khí và đường ống dẫn khí cháy 
được đi ra từ thùng hóa khí đến thiết bị đốt, một hoặc nhiều bình trung gian được nối với 
thùng hóa khí bằng đường ống dẫn khí đi ra từ phía trên của thùng hóa khí, có tác dụng 
chế hòa khí, loại bỏ hơi nước cùng các tạp chất độc hại và làm mát khí, thiết bị đốt khí 
được nối với một hoặc nhiều bình trung gian qua đường ống dẫn khí đi ra từ các bình 
trung gian. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến phương pháp vận hành hệ thống hóa khí từ 
nguyên liệu sinh khối cấp nhiệt sấy nông lâm hải sản, khoáng sản, nhiệt đun nấu cho 
bếp ăn tập thể. 
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(11) 49775 
(21) 1-2015-01970 (51) 7 F24J 2/04 

(22) 04.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2015 
(71) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Chí Hiệp (VN), Võ Kiến Quốc (VN) 
(54) Hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời sử dụng 

ống nhiệt trọng trường loại tách dòng độc lập 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời sử dụng ống 

nhiệt trọng trường loại tách dòng độc lập, trong đó chất làm việc bên trong ống nhiệt có 
thể là nước cất hay là một môi chất nào khác có khả năng hóa hơi trong khoảng nhiệt độ 
làm việc, hệ thống này bao gồm phần bay hơi, phần ngưng tụ và các ống nối. Phần bay 
hơi là bộ thu năng lượng mặt trời, trong đó ống góp trên của phần bay hơi phải cao hơn 
ống góp dưới của phần bay hơi, ống góp trên và ống góp dưới của phần bay hơi được bố 
trí song song với mặt phẳng nằm ngang. Các ống nối được bố trí giữa phần bay hơi và 
phần ngưng tụ phải được bọc cách nhiệt. Phần ngưng tụ được bố trí tại vị trí thấp nhất 
trong bình chứa nước cần làm nóng. 
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(11) 49776 
(21) 1-2015-01986 (51) 7 A43D 35/00, 9/00, B29D 31/50 

(22) 04.06.2015 (43) 26.12.2016 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United States of America 
(72) HOANG, Anh Tu (VN), PLOEM, Steven (NL), DINEL, Darryl (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất vật dụng giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp sản xuất vật dụng giày dép nhờ vào việc tác 
động áp lực để tạo hình các phần giày thành hình dạng và kết cấu mong muốn. Việc tác 
động áp lực được thực hiện bằng trục cán điều chỉnh được chiều rộng phù hợp các kích 
thước khác nhau của giày trong khi vẫn tiếp xúc với phần giày để phù hợp với hình dạng 
này. Ngoài ra, năng lượng rung có thể được truyền từ trục cán đến phần giày để trợ giúp 
cho quy trình tạo hình và định hình phần giày. 
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(11) 49777 
(21) 1-2015-02043 (51) 7 E04C 1/00 

(22) 09.06.2015 (43) 26.12.2016 
(75) Nhan Thành út  (VN) 

272C, Khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Phương pháp sản xuất gạch không nung bằng khuôn đất sét 

và thiết bị sản xuất khuôn đất sét này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất gạch không nung bằng khuôn đất sét và thiết 

bị sản xuất khuôn đất sét này là dùng máy ép đùn ép ra khuôn đất sét đồng thời thiết bị 
đổ bê tông nối sau máy ép đùn cũng liên tục đổ bê tông tươi vào khuôn đất sét này để 
sản xuất gạch không nung. 
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(11) 49778 
(21) 1-2015-02071 (51) 7 B22D  17/00 

(22) 11.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2015 
(75) JUEI-LIU WANG  (TW) 

16 F, No. 615, Sec. 2, Datong Rd., East Dist., Tainan City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cụm hỗ trợ đúc khuôn của khuôn và phương pháp đúc khuôn 

bằng khuôn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm hỗ trợ đúc khuôn của khuôn, trong đó khuôn này xác định 

khoảng trống tiếp nhận (11) và có bề mặt đúc khuôn (12) được tạo ra có lỗ hổng (121) 
thông với khoảng trống tiếp nhận (11). Cụm hỗ trợ đúc khuôn có chi tiết hỗ trợ đúc 
khuôn (21) và bộ dẫn động (22). Chi tiết hỗ trợ đúc khuôn (21) tương ứng theo vị trí với 
lỗ hổng (121) của khuôn. Bộ dẫn động (22) được đặt trong khoảng trống tiếp nhận (11) 
của khuôn và có thể dẫn chi tiết hỗ trợ đúc khuôn (21) ra hoặc vào bề mặt đúc khuôn 
(12) của khuôn để thay đổi bề mặt đúc khuôn (12), nhờ đó dễ dàng tạo ra vật thể có hình 
dạng phức tạp mà không cản trở việc tháo vật thể đó ra khỏi khuôn. 
Sáng chế còn đề cập đến kết cấu khuôn có cụm hỗ trợ đúc khuôn và phương pháp đúc 
khuôn bằng khuôn này. 
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(11) 49779 
(21) 1-2015-02135 (51) 7 A41G 5/02, A45D 44/18, A45C 

11/24 
(22) 13.06.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2014/042217     13.06.2014 (87) WO2015/116247 06.08.2015 
(30) 14/166,221          28.01.2014      US 
(75) HAN, YONGHO  (US) 

4-01, Jean Place, Syosset, New York 11791, United States of America 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ gắn lông mi giả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ gắn lông mi phù hợp với các mí mắt có hình dạng khác nhau 
của người đeo. Bộ gắn lông mi này bao gồm khay, một cặp dụng cụ gắn mi giả, và một 
cặp lông mi giả. Cặp dụng cụ gắn lông mi giả được gắn theo cách có thể thay thế được 
vào khay. Cặp lông mi giả được gắn lần lượt theo cách có thể tháo ra được vào dụng cụ 
gắn lông mi giả, và được gắn phù hợp với các mí mắt có hình dạng khác nhau của người 
đeo. 
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(11) 49780 
(21) 1-2015-02146 (51) 7 H02K  5/16 

(22) 17.06.2015 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần DONGJIN Việt Nam  (VN) 

Lô E 2, đường số 5, khu công nghiệp Loteco, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) LEE SUNG JAE (KR) 
(54) Cụm đỡ trục động cơ quạt dùng cho ô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm đỡ trục động cơ quạt dùng trong ô tô bao gồm: cụm nắp che 
trước (10) lắp với cụm nắp che sau (25); cụm trục chính (20); và cụm thân (15); một đầu 
của cụm trục chính (20) được đỡ bởi cụm nắp che trước (10) bao gồm nắp che trước 
(12), bạc dầu (11) để định tâm và đỡ đầu trên của cụm trục chính (20) và vòng chặn 
(13), sao cho bạc dầu (11) được định vị chặt với nắp che trước (12) bởi vòng chặn (13); 
đầu dưới của cụm trục chính (20) được lắp với cụm nắp che sau (25) thông qua bạc đạn 
(26) được ép chặt vào cụm trục chính (20). 
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(11) 49781 
(21) 1-2015-02147 (51) 7 H02K  5/16 

(22) 17.06.2015 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty Cổ phần DONGJIN Việt Nam  (VN) 

Lô E 2, đường số 5, khu công nghiệp Loteco, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) LEE SUNG JAE (KR) 
(54) Kết cấu lắp bạc đạn của động cơ quạt trong ô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu lắp bạc đạn của động cơ quạt dùng trong ô tô được tạo ra ở 
phần giữa của nắp che sau (31) của động cơ quạt bao gồm phần thành hình trụ (35) liền 
khối với phần vành hình khuyên (36) ở sát mặt ngoài của nắp che sau (31) để lắp theo 
thứ tự vòng chặn (32), bạc đạn (33) và vòng đệm vênh (34), trong đó phần thành hình 
trụ (35) của nắp che sau (31) có các rãnh định vị (31a) để lắp vòng chặn (32) để cố định 
vị trí của vòng chặn, và vòng đệm vênh (34) tỳ vào phần vành hình khuyên (36). 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 49782 
(21) 1-2015-02199 (51) 7 C22C  21/02, B22D  7/00 

(22) 18.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2015 
(71) SJ TECH CO., LTD.  (KR) 

62, Seongseo4chacheomdan-ro, Dalseo-gu, Daegu, Korea 
(72) HUH, IL (KR), LEE, JUNG MOK  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(54) Hợp kim nhôm dùng cho vật đúc có tính chống ăn mòn, phương 

pháp đúc vật đúc bằng hợp kim này và vật đúc được đúc theo 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp kim nhôm dùng cho vật đúc, phương pháp đúc vật đúc bằng 
hợp kim nhôm này và vật đúc trong đó lớp oxit của bề mặt có thể được ổn định và được 
tạo ra một cách đậm đặc. Hợp kim nhôm được tạo ra có độ bền chống ăn mòn tốt, độ 
bền kéo và giới hạn đàn hồi cao trong môi trường nước, nước muối hoặc môi trường 
không khí. Do đó, sáng chế cho phép chế tạo được các bộ phận của thiết bị điện tử và bộ 
phận của phương tiện giao thông cần có tính chống ăn mòn và độ bền cao. Hợp kim 
nhôm dùng cho vật đúc chứa Si, Mg, Cr, Zr, Mn, Ni và còn lại là Al. 
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(11) 49783 
(21) 1-2015-02200 (51) 7 C22C  21/10, B22D  7/00 

(22) 18.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2015 
(71) SJ TECH CO., LTD.  (KR) 

62, Seongseo4chacheomdan-ro, Dalseo-gu, Daegu, KOREA 
(72) HUH, IL (KR), LEE, DONG GEUN (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(54) Hợp kim nhôm dùng cho vật đúc, phương pháp đúc vật đúc bằng 

hợp kim này và vật đúc được đúc theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp kim nhôm dùng cho vật đúc, phương pháp đúc vật đúc bằng 

hợp kim này và vật đúc được đúc theo phương pháp này, trong đó độ bền chịu kéo và 
giới hạn đàn hồi cũng như tính lưu động và tính đúc cao nhờ việc bổ sung Zn, Si, Ti, Mg 
và Fe. Do đó, sáng chế cho phép chế tạo được các thành phần thiết bị điện tử và thành 
phần phương tiện giao thông yêu cầu độ bền và tính năng đúc theo các dạng tấm mỏng. 
Hợp kim nhôm dùng cho vật đúc có thể bao gồm Zn, Si, Ti, Mg, Fe và còn lại là Al. 
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(11) 49784 
(21) 1-2015-02240 (51) 7 A61K  35/38,  35/78 

(22) 22.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2015 
(75) Trần Thị Cúc  (VN) 

Đội 10, thôn Văn Nhuế, xã, thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 
(54) Thuốc dùng để điều trị bệnh nghiện ma túy và quy trình bào 

chế thuốc này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc dùng để điều trị bệnh nghiện ma túy chứa khương hoạt, 

phòng phong, xuyên khung, bạch chỉ, tế tân, cam thảo, bạch thược, quy đầu, hương phụ, 
sài hồ, cửu tử, kỷ tử, ngũ vị tử, phúc bồn, kim anh tử, phá cố chỉ, xà xàng, thạch liên tử, 
khiếm thực, nhục thung dung, chi tử, đan bì, hoàng cầm, bạch truật, bạch linh, thương 
truật. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình bào chế thuốc dùng để điều trị bệnh 
nghiện ma túy này. 
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(11) 49785 
(21) 1-2015-02253 (51) 7 H02K  5/16 

(22) 23.06.2015 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần dongjin Việt Nam  (VN) 

Lô E 2, đường số 5, khu công nghiệp Loteco, Biên Hòa, Đồng Nai 
(72) LEE SUNG JAE (KR) 
(54) Giá đỡ chổi than của động cơ quạt dùng cho ô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá đỡ chổi than của động cơ quạt dùng cho ô tô, giá đỡ này bao 
gồm phần giá đỡ (1) có lỗ (12) ở giữa để lắp cổ góp (5), quanh lỗ (12) có các càng (11) 
để lắp vào các vấu trên nắp che sau (2) của động cơ quạt thông qua các miếng cao su 
giảm chấn (3) để có thể tháo lắp dễ dàng, ở hai bên của lỗ giữa (12) có hai phần dẫn 
hướng (13) để lắp chổi than (4) và lò xo (6) ở bên trong, ở hai đầu của phần dẫn hướng 
có các nêm (14) để cài với lò xo (6), khác biệt ở chỗ, phần giá đỡ (1) có thể được lắp 
vào nắp che sau (2) theo hai mặt của giá đỡ sao cho động cơ có thể quay theo hai chiều. 
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(11) 49786 
(21) 1-2015-02255 (51) 7 C02F 1/14, 1/04 

(22) 23.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.06.2015 
(75) Nguyễn Doãn Hoàng  (VN) 

Phòng 804, 17T2, phố Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(54) Hệ thống và quy trình chuyển đổi nước biển thành nước ngọt 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị và quy trình chuyển đổi nước biển thành nước ngọt. Thiết bị 

gồm mođun có khoang bay hơi (7) và khoang ngưng tụ (3), và các chi tiết phụ trợ như 
tấm làm nóng (8), bơm (14), hệ thống điện mặt trời (không bắt buộc). Quy trình tận 
dụng sự bay hơi bề mặt của màng nước tạo ra bởi việc phun nước dưới dạng hạt nhỏ (1) 
lên tấm lưới kim loại (2), dưới ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính và hệ thống gương 
(11,6,13). Nước bay hơi sang khoang ngưng tụ (3), gặp tấm làm lạnh (9) và ngưng tụ. 
Sáng chế cũng đề cập tới hệ thống thiết bị chuyển đổi nước biển thành nước ngọt, gồm 
một hoặc nhiều dãy mođun xếp nối tiếp. 
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(11) 49787 
(21) 1-2015-02259 (51) 7 B02C 13/00 

(22) 23.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.06.2015 
(75) 1. Lại Minh Chức  (VN) 

Phòng 1002, CT9, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

2. Lại Minh Thái  (VN) 
Phòng 1002, CT9, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(54) Thiết bị phân loại theo kích thước các vật chất rời rạc 
  (57)     Thiết bị phân loại theo kích thướe các vật chất rời rạc bao gồm khung đỡ (1) và lồng 

quay (2), hai bánh xe chủ động (a) và (a') đặt ở điểm giữa phía dưới hai đầu lồng quay, 
bốn bánh xe bị động (b), (b') và (c), (c') đặt ở hai bên thành lồng quay.  
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(11) 49788 
(21) 1-2015-02278 (51) 7 F03B  13/04 

(22) 25.06.2015 (43) 26.12.2016 
(75) SHIH SYUAN LIN  (TW) 

12F.-6, No. 57, Sec. 1, Chongcing S. Rd., Jhongjheng Dist., Taipei City 10045, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cơ cấu phát điện để chuyển đổi chuyển động tuyến tính thành 

chuyển động quay 
  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu phát điện để chuyển đổi chuyển động tuyến tính thành chuyển 

động quay có cụm truyền năng lượng bằng thanh xoắn được nối với máy phát điện. Cụm 
truyền năng lượng bằng thanh xoắn dùng để tiếp nhận năng lượng bên ngoài ở dạng 
chuyển động tuyến tính và sau đó chuyển đổi năng lượng này để quay thanh xoắn nhằm 
dẫn động máy phát điện. Hơn thế nữa, cụm truyền năng lượng bằng thanh xoắn được đặt 
bên trong quả cầu nổi. Dòng nước trong nước sẽ dẫn động quả cầu nổi để dịch chuyển 
thẳng đứng. Do đó, sáng chế dùng thế năng của nước để chuyển đổi thành điện năng.  
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(11) 49789 
(21) 1-2015-02294 (51) 7 A63B  57/00 

(22) 25.06.2015 (43) 26.12.2016 
(75) PARK, SEONG-SU   (KR) 

107dong 704ho, Jayu2cha Apt., 22, UN-ro, Nam-gu, Busan, 608-774, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cốc đặt quả bóng gôn giảm va đập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cốc phát bóng gôn giảm va đập bao gồm thân cốc (100) có lỗ thủng 
được sắp xếp thẳng đứng (120), miệng lỗ được sắp xếp nằm ngang ở một mặt bên, và 
đường dẫn (140) được kết nối với với lỗ nói trên; và các cánh (200) nhô ra từ hai mặt 
bên của đường dẫn nói trên (140) và hướng vào trong tiếp xúc với quả bóng gôn đang đi 
vào trong từ cả hai phía để giảm tốc lực của quả bóng.  
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(11) 49790 
(21) 1-2015-02295 (51) 7 G09F  13/04 

(22) 25.06.2015 (43) 26.12.2016 
(71) 1. DONGYANG INDUSTRY CO., LTD.  (KR) 

31, Yerim 2-gil, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun, Busan, 619-961, Republic of Korea 
2. PARK, INCHEOL  (KR) 
203dong 1708ho, Samhan2cha Apt., 102, Sinbansong-ro, Haeundae-gu, Busan, 612-
735, Republic of Korea 

(72) PARK, Incheol (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máng dẫn cáp có hệ thống hiển thị lối thoát hiểm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máng dẫn cáp có hệ thống hiển thị lối thoát hiểm bao gồm bộ phận 
biểu thị hướng (100) sáng lên dưới dạng hình mũi tên để biểu thị hướng đến lối thoát 
hiểm; bộ phận biểu thị khu vực/tầng (200) được lắp đặt ở một bên của bộ phận biểu thị 
hướng nói trên (100) để biểu thị ký hiệu bằng chữ cái của mỗi khu vực và ký hiệu bằng 
chữ số của mỗi tầng; và bộ phận biểu thị khoảng cách (300) được lắp đặt ở bên còn lại 
của bộ phận biểu thị hướng nói trên (100) để biểu thị khoảng cách cần thiết để di 
chuyển đến lối thoát hiểm bằng các chữ số, và có thể biểu thị ánh sáng và các thông tin 
khác. 
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(11) 49791 
(21) 1-2015-02397 (51) 7 H02J  7/35 

(22) 02.07.2015 (43) 26.12.2016 
(30) 10-2015-0076347      29.05.2015   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.07.2015 
(71) CHEONGJU UNIVERSITY INDUSTRY & ACADEMY COOPERATION 

FOUNDATION  (KR) 
Cheongju Univ. 36 Naedeokdong, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 
360-764, Korea 

(72) KIM, Kwang-Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Mô đun pin mặt trời tự lắp ráp 

  (57)     Sáng chế đề xuất môđun pin mặt trời tự lắp ráp mà có thể kết nối và lắp ráp dễ dàng với 
nhiều môđun pin mặt trời khác. Môđun pin mặt trời này bao gồm tấm pin mặt trời 
chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng, và khung đỡ tấm pin mặt trời môđun 
pin mặt trời tự lắp ráp này bao gồm bộ phận giữ trên được tạo ra trên một mặt bên của 
khung, bộ phận giữ dưới được tạo ra trên mặt bên khác của khung tương ứng với bộ 
phận giữ trên để có sự chênh lệch về chiều cao so với bộ phận giữ trên ít nhất một hoặc 
nhiều bộ phận kết nối kiểu ổ cắm mà mỗi chúng được tạo ra dưới dạng khoang rỗng trên 
bề mặt trên của bộ phận giữ dưới và được kết nối với tấm pin mặt trời, ít nhất một hoặc 
nhiều bộ phận kết nối kiểu phích cắm mà mỗi chúng được tạo ra dưới dạng đầu lồi 
tương ứng với bộ phận kết nối kiểu ổ cắm trên bề mặt dưới của bộ phận giữ trên và được 
kết nối với bộ phận kết nối kiểu ổ cắm của môđun pin mặt trời khác, nhờ đó cung cấp 
điện năng được nhận từ bộ phận kết nối kiểu ổ cắm đã kết nối tương ứng cho đích tiêu 
thụ điện năng bên ngoài, ít nhất một hoặc nhiều khe rãnh mà mỗi chúng được tạo ra trên 
bề mặt bên của bộ phận giữ trên; và ít nhất một hoặc nhiều chốt mà mỗi chúng được tạo 
ra trên bề mặt bên của bộ phận giữ trên như đầu lồi tương ứng với khe rãnh và mỗi 
chúng được lồng vào trong và được kết nối với khe rãnh của môđun pin mặt trời khác 
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(11) 49792 
(21) 1-2015-02756 (51) 7 B21D  22/00,  22/20 

(22) 14.05.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2014/062849         14.05.2014 (87) WO2015141017 24.09.2015 
(30) 2014-057529         20.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.07.2015 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008366, Japan 
(72) Naofumi NAKAMURA (JP), Yudai YAMAMOTO  (JP), Jun KUROBE  (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo hình vật liệu và vật liệu được tạo hình bằng 

phương pháp đó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hình vật liệu và vật liệu được tạo hình bằng 

phương pháp đó, trong đó phương pháp bao gồm ít nhất một bước kéo giãn và ít nhất 
một bước ép kéo được thực hiện sau bước kéo giãn. Đầu dập (31) được sử dụng trong 
bước kéo giãn được tạo thành với phần sau rộng hơn phần trước. Bằng cách ép tấm kim 
loại nguyên liệu vào lỗ ép (30a) cùng với đầu dập (31), công đoạn là phẳng được thực 
hiện trên một vùng của tấm kim loại nguyên liệu tương ứng với mặt bích. 
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(11) 49793 
(21) 1-2015-03029 (51) 7 H04L 29/00 

(22) 19.08.2015 (43) 26.12.2016 
(30) P00201503128  26.05.2015               ID 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2015 
(71) PT PURA BARUTAMA  (ID) 

Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 203, Kudus, Central Java, lndonesia 
(72) LUKMAN SUBAGJA (ID), ASADULLAH PASARIBU (ID) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(54) Hệ thống lưu trữ sử dụng máy điều hòa tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lưu trữ rau quả và đồ tươi sử dụng máy điều hòa tự động, 
không khí trong phòng được điều chỉnh sao cho các sản phẩm có thể giữ được độ tươi 
trong một thời gian dài. Các yếu tố được điều chỉnh bao gồm nhiệt độ, O2, CO2, độ ẩm 
và khí ethylene. Các máy cảm biến được vận hành tự động, do vậy nó có thể dễ dàng đo 
đạc và điều chỉnh không khí trong phòng một cách phù hợp. Hệ thống điều khiển tự 
động được sử dụng cho máy tạo độ ẩm, máy làm lạnh và máy tạo ozone. 
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(11) 49794 
(21) 1-2015-03126 (51) 7 B21B  47/00 

(22) 26.08.2015 (43) 26.12.2016 
(30) 10-2015-0087092       19.06.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2015 
(71) KOREA CLAD TECH CO., LTD.  (KR) 

89, Dalseong2chadong 1-ro, Guji-myeon, Dalseong-gun, Daegu, 711-892 Republic of 
Korea 

(72) BAE, Dong Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất liên tục tấm phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp để sản xuất liên tục tấm phủ, trong đó các 
dải kim loại cần liên kết được làm thích ứng để được làm nóng riêng biệt nhờ một lò 
nung lắp trên đường di chuyển của các dải nhằm mục đích liên kết vì vậy có thể đạt 
được sự liên kết tấm phủ tối ưu. Phương pháp này bao gồm: gắn hai hoặc nhiều cuộn vật 
liệu kim loại nhằm mục đích liên kết trên các máy tháo tương ứng; cho các dải cuộn 
được cung cấp từ máy tháo được đưa vào lò nung theo hướng nằm ngang trong trạng 
thái khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa chúng được duy trì khi đi qua thân máy 
dẫn hướng ở phía đầu vào; cho các dải đã đưa vào lò nung được làm nóng riêng rẽ bởi 
các thiết bị làm nóng trong khi đi qua các bộ phận làm nóng tương ứng bên trong lò 
nung; cho các dải đã được làm nóng đi ra khỏi lò nung được đưa vào một trục máy cán 
qua thân máy dẫn hướng phía đầu ra; cán các dải được đưa vào trục máy cán theo tỷ lệ 
giảm độ dày đã được thiết lập sẵn; và cuốn vật liệu tấm phủ đi ra khỏi trục máy cán 
thành một cuộn bằng máy cuộn.  
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(11) 49795 
(21) 1-2015-03509 (51) 7 A61K 9/16, 31/616, 31/4365, 9/48 

(22) 24.09.2015 (43) 26.12.2016 
(30) 10-2015-0076665       29.05.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(71) KOREA UNITED PHARM. INC.  (KR) 

25-23, Nojanggongdan-gil, Jeondong-myeon, Sejong-si 30011, Republic of Korea 
(72) CHOI, Youn Woong (KR), MIN, Byung Gu (KR), HA, Dea Chul (KR), CHO, Sang 

Min (KR), SONG, Hee Yong (KR), PARK, Hee Chan (KR), JANG, Jae Sang (KR), 
KWON, In Ho (KR), KIM, Ah Young (KR), YANG, Seung Jin (KR), YU, Keoun Hui 
(KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm kết hợp dạng viên nang chứa clopidogrel và 

aspirin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm kết hợp chứa clopidogrel và aspirin, và dược phẩm kết 

hợp có tính ổn định và có sinh khả dụng bảo đảm, có dạng viên nang chứa hạt thu được 
bằng cách bao lớp clopidoglel bằng lớp bảo vệ để giải phóng nhanh và hạt thu được 
bằng cách bao lớp aspirin bằng lớp tan trong ruột. Dược phẩm này ngăn cản được sự tiếp 
xúc vật lý giữa clopidogrel và aspirin, về cơ bản ngăn cản được hiện tượng euteđic của 
nó, do đó, về trước mắt ngăn được sự thay đổi về hàm lượng, kiểu hòa tan, và tương 
đương sinh học của dược phẩm, và về lâu dài cải thiện độ ổn định của nó, và ngăn ngừa 
tổn thương thành dạ dày bằng cách bao aspirin bằng lớp tan trong ruột. Ngoài ra,  dược 
phẩm theo sáng chế còn bao gồm lớp bao không thấm nước để cải thiện độ ổn định của 
clopidogrel nhạy với hơi ẩm và muối của nó để giảm thiểu việc tạo ra các chất mềm dẻo 
của clopidogrel mà không thay đổi tốc độ hòa tan của nó. Ngoài ra, dược phẩm này làm 
giảm đáng kể lượng dung môi dư được chứa trong clopidogrel mà không cần sử dụng 
quy trình bổ sung, như quy trình làm khô, do đó, giúp làm giảm chi phí sản xuất bằng 
cách đơn giản hóa quy trình.  
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(11) 49796 
(21) 1-2015-03510 (51) 7 A61K  9/20,  9/22 

(22) 24.09.2015 (43) 26.12.2016 
(30) 10-2015-0076256       29.05.2015    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(71) KOREA UNITED PHARM. INC.  (KR) 

25-23, Nojanggongdan-gil, Jeondong-myeon, Sejong-si 30011, Republic of Korea 
(72) CHOI, Youn Woong  (KR), MIN, Byung Gu  (KR), CHO, Sang Min (KR), JANG, Jae 

Sang  (KR), CHOI, Ji Hyun  (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm giải phóng kéo dài để dùng qua đường miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm giải phóng kéo dài dùng qua đường miệng, trong đó chế 
phẩm giải phóng kéo dài này có tốc độ hòa tan ban đầu thích hợp và tiến trình hòa tan 
có thể duy trì được nồng độ dược chất trong cơ thể một cách hiệu quả, nhờ đó giảm 
được sự xuất hiện của các tác dụng phụ đồng thời vẫn duy trì được tác dụng của 
cilostazol ngay cả khi dùng một lần một ngày, và cũng cải thiện được sự tuân thủ dùng 
thuốc. 
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(11) 49797 
(21) 1-2015-03868 (51) 7 F01M  1/08,  1/06,  9/10, F02F  1/24 

(22) 16.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/054093          16.02.2015 (87) WO2015/137046 17.09.2015 
(30) 2014-045840          10.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.10.2015 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP) 

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu city, Shizuoka 432-8611, Japan 
(72) Nobuo NISHIYAMA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kết cấu bôi trơn của xu páp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu bôi trơn của xu páp có khả năng duy trì hiệu quả bôi trơn 
thích hợp để cải thiện độ bền. Kết cấu bôi trơn (70) theo sáng chế bao gồm xu páp (22) 
bao gồm trục lắc hút (55) được đỡ bởi đầu xilanh (31) cấu hình nên xilanh (21) của 
động cơ (4) và cò mổ hút (57) được đỡ có thể lắc nhờ trục lắc hút (55) và được bố trí để  
tiếp xúc với van hút (50) gờ cố định (44) được bố trí hướng về phần tiếp xúc  (90) giữa 
cò mổ hút (57) và van hút (50) và được sử dụng để lắp ráp nên xilanh (21); rãnh dẫn dầu 
(71) được tạo ra trong gờ cố định (44) và lỗ phun (75) được tạo ra tại gờ cố định (44) để 
phun dầu trong rãnh dẫn dầu (71) về phía phần tiếp xúc (90). 
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(11) 49798 
(21) 1-2015-04058 (51) 7 F21V 29/00 

(22) 22.10.2015 (43) 26.12.2016 
(30) 104118870 11.06.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2015 
(71) UNITY OPTO TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

9F, No. 88-8, sec. 1, Kuang-fu rd., Sanchung District, New Taipei city, Taiwan 
(72) CHIH-HSIEN WU  (TW), SEN-YUH TSAI  (TW), CHUN-CHIEH HUANG  (TW), 

YU-CHANG CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đèn LED có vỏ được điền đầy chất rắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đèn LED có vỏ được điền đầy chất rắn (1) có chân đế (10), ít nhất 
một nguồn sáng LED (31) và ít nhất một chi tiết cấp năng lượng (32) gồm có chi tiết 
dẫn sáng tản nhiệt được điền đầy chất rắn trong suốt (23) được lắp và phủ lên nguồn 
sáng LED (31) và chi tiết cấp năng lượng (32). Một bên của chi tiết dẫn sáng tản nhiệt 
(23) được hợp khối với chân đế (10) để tạo ra đèn LED (1). Nhiệt của nguồn sáng LED 
(31) được dẫn và phân tán ra bên ngoài qua chi tiết dẫn sáng tản nhiệt (23). ánh sáng 
của nguồn sáng LED (31) được phát ra với cường độ IA qua chi tiết dẫn sáng tản nhiệt 
(23). Cường độ IA của ánh sáng và cường độ IB của nguồn sáng LED (31) thỏa mãn 
điều kiện (IA/IB)>70%. Việc không sử dụng kết cấu tản nhiệt thông thường nhằm làm 
giảm chi phí sản xuất và đẩy nhanh quá trình lắp ráp và bao gói trong khi vẫn giữ được 
các tác dụng tản nhiệt và phát sáng. 
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(11) 49799 
(21) 1-2015-04558 (51) 7 B65H  54/28 

(22) 27.11.2015 (43) 26.12.2016 
(30) 10-2015-0078060       02.06.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2015 
(71) ILJIN A-TECH CO., LTD.  (KR) 

49, Saneop-ro 382beon-gil, Nam-gu, Ulsan 680-090, Republic of Korea 
(72) SON, Ewi Won (KR), KIM, Gyeong Tae  (KR), YOO, Seung Wan (KR), SUN, Jong 

Pyo (KR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Máy cuốn sợi điều chỉnh góc xoắn ốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy cuốn sợi có khả năng điều chỉnh góc xoắn ốc, trong đó góc 
xoắn ốc tại thời điểm sợi được quấn quanh suốt từ thanh dẫn ngang được điều chỉnh sao 
cho có thể ngăn ngừa hiện tượng hình yên ngựa, hiện tượng phình, hiện tượng gợn sóng 
bề mặt và hiện tượng dải băng, và chất lượng bánh sợi được cải thiện. Máy cuốn sợi có 
khả năng điều chỉnh góc xoắn ốc theo sáng chế bao gồm: bộ phận nằm ngang gồm có 
thanh dẫn ngang để dẫn sợi quấn quanh suốt theo hướng nằm ngang và bộ phận kiểm 
soát tốc độ để kiểm soát tốc độ dịch chuyển của thanh dẫn ngang; trục lăn ép được bố trí 
ở vị trí phía dưới bộ phận nằm ngang dẫn hướng sợi đến suốt và ép suốt; và giá búp sợi 
được bố trí phía dưới trục lăn ép để lắp suốt lên trên, trong đó bộ phận kiểm soát tốc độ 
kiểm soát tốc độ của thanh dẫn ngang để điều chỉnh góc xoắn ốc tại thời điểm sợi được 
quấn quanh suốt từ thanh dẫn ngang. 
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(11) 49800 
(21) 1-2015-05028 (51) 7 A23P  1/08 

(22) 31.12.2015 (43) 26.12.2016 
(30) 2015-125611   23.06.2015             JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2016 
(71) MYCOOK INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

2016, Kurabe-machi, Hakusan-City, Ishikawa, Japan 
(72) Hiroaki Kyozuka (JP), Yoichi Kyozuka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị bọc phủ và phương pháp sản xuất vật phẩm có bề mặt 

được bao bằng vật liệu bọc phủ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bọc phủ mà duy trì được sự đồng đều về độ dày, kích thước 

và độ mềm của vật liệu bọc phủ được bao bên ngoài bề mặt của vật phẩm với phạm vi 
thích hợp, và đạt được sự kéo dài thời hạn sử dụng của băng đai vận chuyển. Thiết bị 
bọc phủ được đề xuất có vật liệu bọc phủ được đặt trên băng đai có bề ngang rộng, vật 
phẩm được đặt lên trên vật liệu bọc phủ, và vật liệu bọc phủ được bao lên vật phẩm 
trong khi vận chuyển bằng băng đai. Thiết bị bọc phủ (1) này bao gồm bộ phận làm biến 
dạng băng đai (5) được kết cấu để làm biến dạng bằng cách uốn cong băng đai trong khi 
vận chuyển thành dạng gần như chữ U hở phía trên, bằng cách nâng và dựng thẳng đứng 
cả hai phần mép theo bề ngang của băng đai, nhờ đó tạo ra vật phẩm (2) được quấn bằng 
vật liệu bọc phủ (3), và bộ phận gõ rung băng đai (7) được kết cấu để gõ rung liên tục 
băng đai đã được biến dạng bằng cách uốn cong. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất vật phẩm có bề mặt được bao bằng vật liệu bọc phủ. 
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(11) 49801 
(21) 1-2016-00471 (51) 7 E02D  5/52,  5/24,  5/56 

(22) 04.02.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 10-2015-0087761       19.06.2015    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2016 
(71) 1. DONG YANG ENG   (KR) 

10, Palpo-gil, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea 
2. TAESANPLANT CO., LTD.  (KR) 
203, 54, Munjang-ro, Okcheon-eup, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of 
Korea 
3. SAE KWANG MACHINE CO., LTD.  (KR) 
152, Gumalli-ro, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

4. HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDlNG COMPANY  (VN) 
B2 Road, B Section, Pho Noi A Industrial Park Van Lam District, Hung Yen Province, 
Vietnam 

(72) LEE, Joun Hee  (KR), PARK, Suk Bong (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Mối nối nhanh kiểu tháo ra được dùng cho cọc bê tông ứng 

lực trước cường độ cao và phương pháp nối cọc có sử dụng mối 
nối này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối nhanh kiểu tháo ra được dùng cho cọc bê tông ứng lực 
trước cường độ cao, mối nối nhanh này bao gồm tấm gắn thứ nhất được lắp với cọc thứ 
nhất và có các lỗ gắn thứ nhất; tấm gắn thứ hai được lắp với cọc thứ hai và có các lỗ gắn 
thứ hai; bộ nối thứ nhất được tạo nguyên khối với tấm gắn thứ nhất hoặc tấm gắn thứ hai 
và có các lỗ ăn khớp thứ nhất; bộ nối thứ hai được tạo nguyên khối với tấm gắn thứ nhất 
hoặc tấm gắn thứ hai mà không được tạo ra với bộ nối thứ nhất và có các lỗ ăn khớp thứ 
hai; và một chi tiết bắt chặt để nối liền khối bộ nối thứ nhất và bộ nối thứ hai. 
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(11) 49802 
(21) 1-2016-00539 (51) 7 F16H  57/021, F16C  17/02,  35/02, 

F16H  57/023, G03G  15/00 
(22) 28.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/052370         28.01.2015 (87) WO2015/146271 01.10.2015 
(30) 2014-064169         26.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2016 
(71) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS INC.  (JP) 

1-2-28, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5408585, Japan 
(72) UENO, Daijiro (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cơ cấu truyền mômen quay và thiết bị tạo hình ảnh 

  (57)     Cơ cấu truyền mômen quay (20) có bộ phận quay (31) được đỡ trên tấm đế (22). Tấm đế 
(22) được tạo ra với phần đỡ (41) có dạng hình trụ ở đáy nhỏ ra bằng cách kéo sâu. Bộ 
phận quay (31) được tạo ra với trục quay hình trụ phần (53) có thể lắp vào phần đỡ (41). 
Bộ phận quay (31) được đỡ trên tấm đế (22) sao cho phần trục quay (53) quay trong khi 
trượt với phần đỡ (41). Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị tạo hình ảnh được trang bị cơ 
cấu truyền mômen quay nêu trên. 
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(11) 49803 
(21) 1-2016-00569 (51) 7 H01L  21/3205,  21/28 

(22) 27.09.2013 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2013/062319     27.09.2013 (87) WO2015/047318 02.04.2015 
(71) INTEL CORPORATION  (US) 

2200 Mission College Boulevard MS: RNB-4-150, Santa Clara, CA 95054, United 
States of America 

(72) BRISTOL, Robert L. (US), GSTREIN, Florian (AT), SCHENKER, Richard E. (US), 
NYHUS, Paul A. (US), WALLACE, Charles H. (US), YOO, Hui Jae (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo các nút và các vị trí dẫn tự căn chỉnh dùng 

cho các liên kết công đoạn cuối (BEOL) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc tạo mẫu nút và vị trí dẫn tự căn chỉnh thu nhỏ dùng cho các 

liên kết công đoạn cuối cùng (BEOL). Theo một ví dụ, kết cấu liên kết dùng cho mạch 
tích hợp bao gồm lớp thứ nhất của kết cấu liên kết được bố trí phía trên tấm nền. Lớp thứ 
nhất bao gồm lưới thứ nhất của các đường kim loại và các đường điện môi xen kẽ theo 
chiều thứ nhất. Các đường điện môi có bề mặt trên cùng cao hơn bề mặt trên cùng của 
các đường kim loại. Kết cấu liên kết còn bao gồm lớp thứ hai của kết cấu liên kết được 
bố trí phía trên lớp thứ nhất của kết cấu liên kết. Lớp thứ hai bao gồm lưới thứ hai của 
các đường kim loại và các đường điện môi xen kẽ theo chiều thứ hai, vuông góc với 
chiều thứ nhất. Các đường điện môi có bề mặt dưới cùng thấp hơn bề mặt dưới cùng của 
các đường kim loại. Các đường điện môi của lưới thứ hai chồng chéo và tiếp xúc, nhưng 
tách biệt với các đường điện môi của lưới thứ nhất. Các đường kim loại của lưới thứ nhất 
được tách xa khỏi các đường kim loại của lưới thứ hai. 
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(11) 49804 
(21) 1-2016-00570 (51) 7 H01L  29/78,  29/20,  21/336 

(22) 27.09.2013 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2013/062468     27.09.2013 (87) WO2015/047349 02.04.2015 
(71) INTEL CORPORATION  (US) 

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95054, United States of 
America 

(72) RACHMADY, Willy (ID), LE, Van H.  (US), PILLARISETTY, Ravi  (US), 
RADOSAVLJEVIC, Marko (US), DEWEY, Gilbert  (US), MUKHERJEE, Niloy (IN), 
KAVALIEROS, Jack T.  (US), CHAU, Robert S.  (US), CHU-KUNG, Benjamin  (US), 
KOTLYAR, Roza  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu tranzito với kích thước bọc/lõi thay đổi được để điều 

biến vùng cấm và ứng suất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bao gồm cấu trúc dị thể được bố trí trên tấm nền và xác 

định vùng kênh, cấu trúc dị thể bao gồm vật liệu thứ nhất có vùng cấm thứ nhất nhỏ hơn 
vùng cấm của vật liệu của tấm nền và vật liệu thứ hai có vùng cấm thứ hai lớn hơn vùng 
cấm thứ nhất; và ngăn xếp cực cổng trên vùng kênh, trong đó vật liệu thứ hai được bố trí 
giữa vật liệu thứ nhất và ngăn xếp cực cổng. Phương pháp bao gồm bước tạo ra vật liệu 
thứ nhất có vùng cấm thứ nhất trên tấm nền; tạo ra vật  liệu thứ  hai có vùng cấm thứ hai 
lớn hơn vùng  cấm thứ nhất trên vật liệu thứ nhất: và tạo ra ngăn xếp cực cổng trên vật 
liệu thứ hai.  
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(11) 49805 
(21) 1-2016-00573 (51) 7 H01L  23/48,  23/12 

(22) 17.09.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2014/056126    17.09.2014 (87) WO2015/047830 02.04.2015 
(30) 14/039,140         27.09.2013      US 
(71) INTEL CORPORATION  (US) 

2200 Mission College Boulevard, M/S: RNB-4-150, Santa Clara, California 95054, 
United States of America 

(72) NYHUS, Paul A.  (US), HAN, Eungnak  (KR), SIVAKUMAR, Swaminathan (US), 
PUTNA, Ernisse S. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cấu trúc tự lắp ghép định hướng và phương pháp sản xuất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc tạo mẫu lỗ dẫn điện và ổ cắm tự chỉnh cho liên kết của đầu 
cuối phía sau của dòng (back end of line - BEOL). Trong một ví dụ, sáng chế đề cập đến 
cấu trúc tự lắp ghép định hướng và phương pháp sản xuất. Cấu trúc tự lắp ghép định 
hướng bao gồm lớp nền và cấu trúc copolyme khối được bố trí  bên trên lớp nền. Cấu  
trúc copolyme khối này có thành phần polystyren (PS) và thành phần polymetyl 
metacrylat (PMMA). Một trong số thành phần PS hoặc thành phần PMMA là nhạy 
quang.  
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(11) 49806 
(21) 1-2016-01092 (51) 7 C08G  18/50,  18/60,  18/79,  18/46, 

C09D  175/12, F03D  11/00 
(22) 01.10.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2014/070998     01.10.2014 (87) WO2015/049260 A1 09.04.2015 
(30) 13187324.2          04.10.2013      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2016 
(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
(72) WOULDHAVE, Matthew (GB), KANATT, Bijoy (IN), HESSELINK, Sebastiaan, J., 

A. (GB), DONKIN, Michael, David  (GB) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ, phương pháp chống ăn mòn do mưa cho cánh 

quạt gió bằng cách phủ chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm phủ bao gồm: 

a) nhựa tạo màng chứa các nhóm amin bậc hai, 
b) chất đóng rắn polyisoxyanat, và 
c) các hạt rắn polyme trên cơ sở nhựa amino. 
Sáng chế còn đề xuất phương pháp bảo vệ cánh quạt gió chống ăn mòn do mưa bằng 
cách phủ chế phẩm phủ này. 
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(11) 49807 
(21) 1-2016-01291 (51) 7 H05B  37/02 

(22) 23.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/054966          23.02.2015 (87) WO2016/135841 A1 01.09.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2016 
(71) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 
(72) ISAO OHKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Mạch dẫn động LED 

  (57)     Mạch dẫn động đèn LED bao gồm cổng thứ nhất tại đó đường dòng điện của thiết bị 
chuyển mạch được kết nối ở một đầu của nó; cổng thứ hai tại đó đường dòng điện của 
thiết bị chuyển mạch được kết nối ở đầu còn lại của nó, thiết bị chuyển mạch và ắc-quy 
được nối nối tiếp ở giữa cổng thứ nhất và cổng thứ hai; mạch dò theo chu kỳ dò dòng 
điện đi vào cổng thứ nhất và đưa ra tín hiệu dò theo kết quả dò ở điểm nút thứ nhất; 
mạch so sánh để so sánh điện áp dò theo tín hiệu dò với điện áp ngưỡng và đưa ra tín 
hiệu kết quả so sánh theo kết quả so sánh; và mạch điều khiển để điều khiển hoạt động 
dò dòng điện của mạch dò và điều khiển dẫn động đèn LED dựa trên tín hiệu kết quả so 
sánh. 
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(11) 49808 
(21) 1-2016-01542 (51) 7 F02D  29/00,  29/02,  43/04, B60W  

30/02 
(22) 31.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/060219         31.03.2015 (87) WO2015/152276 A1 08.10.2015 
(30) 2014-077046         03.04.2014      JP 

2014-189082         17.09.2014      JP 
2014-189083         17.09.2014      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2016 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Yoshimichi SEKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển lực dẫn động và phương tiện giao thông 

được bố trí với hệ thống điều khiển lực dẫn động 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống điều khiển lực dẫn động để dùng ở phương tiện giao thông 

gồm khớp ly hợp ly tâm. Khớp ly hợp ly tâm gồm bộ phận ở phía trước được nối cơ khí 
vào động cơ để quay và bộ phận ở phía sau được nối hoặc được ngắt nối cơ khí với bộ 
phận ở phía trước dựa vào lực ly tâm xuất hiện theo chuyển động quay của bộ phận ở 
phía trước. Khớp ly hợp ly tâm đóng hoặc ngắt tự động việc truyền của động lực giữa 
đường truyền ở phía trước của khớp ly hợp ly tâm từ động cơ tới bộ phận ở phía trước và 
đường truyền ở phía sau của khớp ly hợp ly tâm từ bộ phận ở phía sau tới bánh dẫn 
động, với lực ly tâm theo chuyển động quay của bộ phận ở phía trước. Hệ thống theo 
sáng chế thực thi việc điều khiển sao cho, ở tình trạng trong đó bánh dẫn động đang 
trượt, tốc độ giảm về tốc độ quay khi không kết nối liên quan tới đường truyền ở phía 
trước của khớp ly hợp ly tâm nhỏ hơn so với tốc độ giảm về tốc độ quay theo sự kết nối 
liên quan tới đường truyền ở phía trước của khớp ly hợp ly tâm, nhờ vậy điều chỉnh việc 
trượt bánh dẫn động. 
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(11) 49809 
(21) 1-2016-01595 (51) 7 A61K  36/15, A23K  1/16, A61K  

31/192, A61P  1/00,  31/00 
(22) 05.11.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/FI2014/050832          05.11.2014 (87) WO2015/071534 21.05.2015 
(30) 20136113          13.11.2013       FI 
(71) 1. HANKKIJA OY   (FI) 

Peltokuumolantie 4, Hyvinkaa FI-05800, Finland 
2. FORCHEM OY   (FI) 
Maanpaantie 3, Rauma FI-26820, Finland 

(72) Mikko RINTOLA  (FI), Juha ORTE (FI), Juhani VUORENMAA (FI) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thức ăn bổ sung chứa thành phần có gốc là axit nhựa cây và 

chế phẩm thức ăn chứa thức ăn bổ sung  
  (57)     Sáng chế đề cập đến thức ăn bổ sung chứa thành phần có gốc là axit nhựa cây chứa 

trên 10% (trọng lượng/trọng lượng) axit nhựa cây dùng để ngăn ngừa sự sinh 
trưởng của vi khuẩn gây hại trong đường tiêu hóa của động vật, ngăn ngừa các rối 
loạn đường ruột, điều chỉnh quần thể vi sinh vật trong đường tiêu hóa của động vật, 
tăng cường quá trình lên men trong dạ cỏ, làm giảm quá trình sản xuất khí metan 
và/ hoặc bám dính với độc tố. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm thức ăn 
chứa thức ăn bổ sung này. 
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(21) 1-2016-01603 (51) 7 A61K  31/472,  31/497,  31/501 
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(86) PCT/US2014/061261     17.10.2014 (87) WO2015/058160 23.04.2015 
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(72) BENNETT, Michael, John (US), BETANCORT, Juan, Manuel (US), BOLOOR, 

Amogh (US), KALDOR, Stephen, W. (US), STAFFORD, Jeffrey, Alan (US), VEAL, 
James, Marvin (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng được thế và dược phẩm chứa hợp chất này để 

ức chế bromodomain 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng được thế, dược phẩm chứa hợp chất này để sử 

dụng trong quá trình điều hòa ngoại di truyền (epigenetic) bằng cách ức chế quá trình 
nhận biết vùng axetyl lysin của protein, như histon, qua trung gian vùng bromodomain. 
Dược phẩm nêu trên là hữu ích để điều trị bệnh ung thư và tăng sản ung thư. 
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(21) 1-2016-01659 (51) 7 A01G  9/02 

(22) 05.11.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/DK2014/050362     05.11.2014 (87) WO2015/067272 14.05.2015 
(30) PA 2013 70643          05.11.2013      DK 
(71) ELLEGAARD HOLDING A/S  (DK) 

Godthaabs AllÐ 33, DK-6705 Esbjerg OE, Denmark 
(72) ELLEGAARD, Merethe (DK), STORGAARD, Carsten (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất cốc trồng cây và cốc trồng cây được 

sản xuất theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất cốc trồng cây bao gồm các bước: a) tạo ra hỗn 

hợp sợi, hỗn hợp này bao gồm ít nhất các sợi PLA (polyactide-polyactit) và sợi thoái 
biến sinh học; b) sử dụng hỗn hợp sợi này trong quá trình dệt hoặc không dệt, tạo ra vật 
liệu dạng tấm thấm được; c) tiếp tục xử lý vật liệu dạng tấm này để tạo ra các cốc đựng, 
bằng cách nối các mép bên của vật liệu dạng tấm để chúng tiếp xúc với nhau và hàn các 
mép bên này với nhau; d) cắt cốc trồng liền này theo các đoạn định trước, nhờ đó tạo ra 
cốc trồng cây riêng biệt hoặc trong đó cốc trồng liền này được đục lỗ gần như vuông 
góc theo hướng chiều dọc của cốc trồng liền ở các khoảng cách định trước, nhờ đó cho 
phép cốc trồng cây riêng biệt được tách khỏi cốc trồng liền. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cốc trồng cây được sản xuất theo phương pháp này. 
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(21) 1-2016-01773 (51) 7 B27L  11/00 

(22) 17.05.2016 (43) 26.12.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2016 
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(72) Mitsugu SUGAZAWA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp nghiền bột tre 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp nghiền bột tre. Thiết bị nghiền bột tre gồm 
máy băm để cắt tre hình chữ nhật và thiết bị dàn để dàn tre hình chữ nhật được dẫn vào 
máy băm sao cho phía bên trong và phía bên ngoài được hướng về cùng một hướng. 
Ngoài ra, phương pháp nghiền bột tre gồm các bước dàn tre hình chữ nhật sao cho phía 
bên trong và phía bên ngoài được hướng về cùng một hướng và cắt tre sao cho lưỡi dao 
luôn luôn đi vào từ phía bên trong.  
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(11) 49813 
(21) 1-2016-01817 (51) 7 B63B  35/44, F03D  11/04 

(22) 30.10.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2014/073342     30.10.2014 (87) WO2015/063215 07.05.2015 
(30) 10 2013 222 081.2          30.10.2013      DE 
(71) GICON WINDPOWER IP GMBH  (DE) 

TiergartenstraBe 48, Dresden, 01219, Germany 
(72) Jochen GROSSMANN (DE), Frank DAHLHAUS (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cấu trúc chống đỡ nổi trên mặt biển và liên kết với mỏ neo 

bằng các thanh trụ cho tua bin gió, trạm dịch vụ hoặc trạm 
chuyển đổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc chống đỡ nổi trên mặt biển và liên kết với mỏ neo bằng 
các thanh trụ cho tua bin gió, trạm dịch vụ hoặc trạm chuyển đổi. 
Đặc biệt chúng khác nhau bởi cách giữ chắc chắn và ổn định. 
Tóm lại, cấu trúc chống đỡ theo sáng chế có thành phần thứ nhất (3) được bố trí dưới 
nước và thành phần thứ hai (4) xuyên qua mặt nước. 
Ngoài ra, thành phần thứ nhất (3) có các thân nổi thứ nhất (5) được bố trí tại các điểm 
góc của đa giác và sử dụng như là vật mang thành phần thứ hai (6) và các thân nổi thứ 
hai (6) liên kết với nhau và có dạng hình ống. Cấu trúc nối (7) liên kết ít nhất hai thân 
nổi thứ hai (6) với một thân nổi khác và ít nhất một tấm nối (8) hình chữ U được bố trí 
trong thân nổi thứ nhất (5). Cấu trúc nối đồng thời là vật mang phần tử chống đỡ (9) 
dạng ống và do đó là điểm nối của cấu trúc chống đỡ (2) dưới nước hấp thụ và chuyển 
lực liên kết với tấm nối. Thành phần thứ hai có các phần từ chống đỡ (9) dạng ống cắt 
xuyên qua mặt nước được liên kết thông qua thanh chống (2) đến cấu trúc đế (11) của 
tua bin gió, trạm dịch vụ hoặc trạm chuyển đổi. 
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(72) HUTCHINSON, John, Howard (US), LONERGAN, David (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế autotaxin và dược phẩm chứa chất ức chế này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất là chất ức chế autaxin, phương pháp điều chế hợp chất 
này, dược phẩm và thuốc chứa nó để sử dụng trong điều trị bệnh, tình trạng bệnh lý hoặc 
các rối loạn liên quan đến hoạt tính autotoxin. 
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(72) DESCHRIJVER, Paul (BE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Dung dịch nước thích hợp để khử trùng hóa học cho vật liệu 

bao bì, quy trình điều chế và quy trình khử trùng hóa học sử 
dụng dung dịch này 

  (57)     Sáng chế đề xuất dung dịch nước hydro peroxit để khử trùng hóa học cho vật liệu bao 
bì, trong đó dung dịch chứa hydro peroxit với nồng độ 10-50% kl và axit citric với nồng 
độ 10-50 ppm. Sáng chế còn đề xuất quy trình điều chế và quy trình khử trùng hóa học 
cho các vật liệu bao bì trong đó sử dụng các dung dịch đó.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu cải tiến dùng cho phanh đĩa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu cải tiến dùng cho phanh đĩa bao gồm xi lanh, hai pittông, 
hai má phanh, phần tử đẩy, và chốt neo. Xi lanh bao gồm khoang tiếp nhận có bốn bề 
mặt cạnh nhau, và hai khe hình trụ được nối thông với khoang tiếp nhận. Các pittông 
này lần lượt được tiếp nhận trong các khe hình trụ. Bốn bề mặt cạnh nhau của khoang 
tiếp nhận, theo thứ tự, là bề mặt thứ nhất, bề mặt thứ hai, bề mặt thứ ba, và bề mặt thứ 
tư. Bề mặt thứ nhất và bề mặt thứ ba đối diện, và song song với nhau; trong khi bề mặt 
thứ hai và bề mặt thứ tư đối diện, nhưng không song song với nhau, để đỡ hai má phanh. 
Theo đó, độ hở trong kết cấu thông thường của phanh đĩa có thể được triệt tiêu, theo đó 
có thể tránh được tiếng ồn va chạm xảy ra trong điều kiện xung quanh có rung lắc, và 
trong khi đó, sự thuận tiện trong việc lắp ráp và tháo các má phanh có thể được bảo 
đảm. 
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(72) Fernando Benjamin Fischmann Torres (CL), Jorge Eduardo PRIETO DOMINGUEZ 

(CL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị hút để hút nước, thiết bị hút để hút chất kết tủa keo 

tụ, phương pháp vận hành thiết bị hút và hệ thống duy trì khối 
nước nhân tạo lớn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hút để hút một thể tích nước ra khỏi đáy của khối nước 
nhân tạo lớn và thiết bị hút để hút các chất kết tủa keo tụ tạo ra bởi các chất keo tụ hoặc 
các chất đông tụ ra khỏi đáy của khối nước nhân tạo lớn không có các hệ thống lọc 
trung tâm. Thiết bị hút bao gồm tấm mềm dùng cho khung kết cấu, các chổi khác nhau, 
các điểm hút, bánh xe an toàn, phương tiện gom, các ống hút bên trong, và phương tiện 
nối. Tốc độ của dòng nước đáy đi vào thiết bị hút là bằng hoặc cao hơn tốc độ dòng 
nước hút bởi hệ thống bơm bên ngoài. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
vận hành thiết bị hút và hệ thống duy trì khối nước nhân tạo lớn. 
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(71) HANGZHOU SUNNY ENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Room 4167, F4, No 368 Liu He Road, Bin Jiang District, Hangzhou City, China 
(72) HU, Chunxing (CN), WU, Feihong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu thoát nước và chịu tải cho hệ thống pin quang điện 

được lắp đặt trong tòa nhà 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu thoát nước và chịu tải cho hệ thống pin quang điện được lắp 

đặt trong tòa nhà (building integrated photovoltaics: BIPV), bao gồm hai máng thoát 
nước (1), mỗi máng thoát nước (1) này có một đầu nối với máng thoát nước (1) còn lại 
bằng đường liên kết và đầu đối diện có bề mặt đỡ (2), mỗi máng thoát nước (1) này có 
rãnh (3) ở đáy, hai bậc đỡ (4) nằm ở đường nối của hai máng thoát nước (1), phần nhô ra 
(5) được tạo ra giữa hai bậc đỡ (4). Sáng chế có thể được ứng dụng để nối và lắp đặt một 
cách hiệu quả các bộ phận của pin quang điện mặt trời trong hệ thống tạo năng lượng từ 
mái nhà BIPV và có thể thoát nước rất hiệu quả, đồng thời có kết cấu cơ học bền vững 
và hiệu quả chống thấm nước cao. 
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị đo lượng tiêu thụ của vật dụng 

  (57)     Từ khía cạnh thứ nhất, thiết bị đo lượng tiêu thụ của vật dụng được đề xuất và bao gồm: 
phương tiện đo sự tiêu thụ của vật dụng; vỏ của phương tiện đo; vỏ được kết hợp với 
phương tiện phát hiện quang học mà được bố trí để phát hiện sự di chuyển của một phần 
của vỏ. Theo một phương án, phương tiện phát hiện quang học phát hiện sự di chuyển 
của vỏ so với phương tiện phát hiện quang học. Phương tiện phát hiện quang học được 
đặt bên trong thiết bị đo lượng tiêu thụ của vật dụng, và bao gồm thiết bị quang điện bao 
gồm thiết bị truyền quang để phát tín hiệu quang và thiết bị nhận quang để nhận tín hiệu 
quang. Từ một khía cạnh khác, thiết bị phát hiện quang dùng cho thiết bị đo lượng tiêu 
thụ của vật dụng được đề xuất, bao gồm: phương tiện để gắn với bề mặt bên trong thiết 
bị đo lượng tiêu thụ của vật dụng; thiết bị quang điện bao gồm thiết bị truyền quang để 
phát tín hiệu quang và thiết bị nhận quang để nhận tín hiệu quang; và cơ cấu để chặn 
hoặc làm gián đoạn tín hiệu được phát ra từ thiết bị truyền quang để không thể đến được 
thiết bị nhận quang, trong đó một phần của cơ cấu được làm thích ứng để được kết hợp 
với vỏ của thiết bị đo lượng tiêu thụ của vật dụng, sao cho sự di chuyển của một phần 
của vỏ làm di chuyển một phần của cơ cấu. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
68 

(11) 49820 
(21) 1-2016-01917 (51) 7 G03B  003/10 

(22) 26.05.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 10-2015-0074557      28.05.2015    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2016 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea, zipcode: 443-743 

(72) CHEONG, Shin Young (KR), HEO, Hoon (KR), YOO, Ho Jun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị dẫn động cho cơ cấu truyền động, môđun máy ảnh và 

thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dẫn động cho cơ cấu truyền động, môđun máy ảnh và thiết 

bị điện tử để sử dụng một cách chọn lọc phương pháp điều khiển vị trí và dòng điện và 
phương pháp điều khiển dòng điện. Thiết bị dẫn động cho cơ cấu truyền động bao gồm 
bộ điều khiển vị trí và bộ dẫn động dòng điện. Bộ điều khiển vị trí được kết cấu để nhận 
tín hiệu đầu vào điều khiển và phát ra tín hiệu đầu vào điều khiển hoặc tín hiệu điều 
khiển vị trí, mà được tạo ra dựa trên tín hiệu đầu vào điều khiển theo tín hiệu chế độ. Bộ 
dẫn động dòng điện được tạo kết cấu để tạo ra dòng điện để dẫn động cơ cấu truyền 
động theo tín hiệu đầu vào điều khiển hoặc tín hiệu điều khiển vị trí.  
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(11) 49821 
(21) 1-2016-01919 (51) 7 A42B  3/28,  3/10 

(22) 10.10.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2014/009499     10.10.2014 (87) WO2015/064926 07.05.2015 
(30) 10-2013-0128506           28.10.2013      KR 
(75) JEON, SEONG NAM  (KR) 

109-2902 1555, Daedeok-daero Daedeok-gu Daejeon 306-710, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Mũ bảo hiểm an toàn đa chức năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mũ bảo hiểm an toàn đa chức năng. Mũ bảo hiểm an toàn đa chức 
năng này bao gồm vỏ ngoài (200) và vỏ trong (100) được lồng bên trong vỏ ngoài (200), 
trong đó vỏ ngoài (200) bao gồm: đường dẫn không khí thứ nhất (110) được tạo thành 
về phía trước và phía sau qua bề mặt trên; quạt làm mát (111) được gắn ở giữa đường 
dẫn không khí thứ nhất (110) để thổi nhiệt, được phân tán từ đầu lên phía trên để chuyển 
nhiệt này về phía đường dẫn không khí thứ nhất (110); và lỗ thông khí (113) được tạo 
thành trên mặt trước của đường dẫn không khí thứ nhất (110) để dẫn không khí về phía 
trán. 
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(11) 49822 
(21) 1-2016-01931 (51) 7 C08L  71/02 

(22) 27.05.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2015-107259 27.05.2015     JP 

2016-065451 29.03.2016     JP 
(71) TOSOH CORPORATION  (JP) 

4560, Kaisei-cho, Shunan-shi, Yamaguchi 746-8501, Japan 
(72) Yusuke MORIOKA (JP), Kunio HIRATA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm rượu đa chức để sản xuất nhựa polyuretan dạng xốp 

rắn, nhựa polyuretan dạng xốp rắn thu được, vật liệu ốp bằng 
kim loại chứa nhựa này, vật liệu lợp chứa nhựa này và phương 
pháp sản xuất nhựa này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm rưựu đa chức để sản xuất nhựa polyuretan dạng xốp rắn, 
nhựa polyuretan dạng xốp rắn thu được, vật liệu lợp bằng kim loại chứa nhựa này, vật 
liệu lợp chứa nhựa này và phương pháp sản xuất nhựa này.  
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(11) 49823 
(21) 1-2016-01952 (51) 7 H05K  7/20 

(22) 27.05.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 10-2015-0075275      28.05.2015    KR 

10-2015-0134144      22.09.2015    KR 
(71) SOLUM CO., LTD.  (KR) 

B3, 150, Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16674, Republic of 
Korea 

(72) Young-seung NOH  (KR), Hyun-su KIM  (KR), Soon-joung YIO (KR), Young-joo 
KIM  (KR), Jun-kyu LEE  (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bộ nạp điện có khả năng tản nhiệt tốt và phương pháp chế tạo 

bộ nạp điện này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ nạp điện có khả năng tản nhiệt tốt có khả năng làm giảm nhiệt độ 

bề mặt của nó để ngăn không cho nhiệt độ bề mặt gia tăng quá mức, bộ nạp điện này 
bao gồm: bảng mạch in mà các linh kiện mạch được gắn trên đó; vỏ trong (110) được 
tạo ra có dạng vỏ rỗng có hai mặt hở, và bảng mạch in được bố trí bên trong vỏ trong 
(110) này; chi tiết tản nhiệt (130) được làm thích ứng để phủ lên mặt ngoài của vỏ trong 
(110) để giải phóng nhiệt được tạo ra trong các linh kiện mạch của bảng mạch in; vỏ 
ngoài (120) được làm thích ứng để bao quanh chi tiết tản nhiệt (130) và có một mặt hở; 
nắp che (140) được lắp trên vỏ ngoài (120) và được làm thích ứng để đậy kín mặt hở nêu 
trên của vỏ ngoài (120); và đầu nối (160) được nối với một bề mặt của vỏ ngoài (120), 
và được làm thích ứng để cho phép điện năng có thể được cấp tới bộ nạp điện khi được 
cắm vào một ổ cắm điện tương ứng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp chế 
tạo bộ nạp điện này. 
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(11) 49824 
(21) 1-2016-01954 (51) 7 F02M  25/08,  37/00 

(22) 30.05.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2015-115294 05.06.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aotyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Yasuhiro TAKADA (JP), Teiichi SUGISAKI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lỗ nạp nhiên liệu của bình nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lỗ nạp nhiên liệu của bình nhiên liệu mà phần cữ chặn của nó có 
thể được tạo ra một cách dễ dàng. Lỗ nạp nhiên liệu (11) của bình nhiên liệu (10) bao 
gồm: phần bịt kín (55), phần này được tạo ra quanh lỗ nạp nhiên liệu (14), được tạo ra 
trong tấm trên (12); các rãnh cắt (58a, 58b) được bố trí gần với phần bịt kín (55); các 
phần dẫn hướng (41a, 41b), kéo dài liên tục từ các rãnh cắt (58a, 58b); và các phần cữ 
chặn (32a, 32b) được bố trí bên dưới các phần dẫn hướng (41a, 41b). Lỗ nạp nhiên liệu 
(11) được chia ra thành: phần lỗ nạp nhiên liệu (15); và phần cữ chặn (20) được lắp vào 
mặt dưới của phần lỗ nạp nhiên liệu (15). Phần cữ chặn (20) này có: phần hình trụ (22); 
và các phần cữ chặn (32a, 32b) kéo dài theo phương nằm ngang từ phần hình trụ (22), và 
các phần cữ chặn (32a, 32b) và các phần dẫn hướng (41a, 41b) được phân cách với 
nhau. 
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(11) 49825 
(21) 1-2016-01978 (51) 7 E02D 5/34, 5/40, 27/52 

(22) 09.03.2016 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2016/002346     09.03.2016 (87) WO2016/175445 03.11.2016 
(30) 10-2015-0059441          28.04.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2016 
(71) SEOHOICP CO., LTD.   (KR) 

201, 2nd Fl., 7, Yonggu-daero 2790beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16866, 
Republic of Korea 

(72) PARK, Eul Jae  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Cọc bê tông khoan nhồi và phương pháp thi công 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cọc bê tông khoan nhồi và phương pháp thi công. Theo sáng chế, 
cọc bê tông khoan nhồi được thi công theo cách sao cho ống vách thép, ống địa kỹ 
thuật, và cơ cấu ngăn chặn sự đi lên được kết hợp. Cọc bê tông này bao gồm: ống vách 
thép; ống địa kỹ thuật; cơ cấu ngăn chặn sự đi lên; lồng cốt thép; và bê tông. Phương 
pháp thi công cọc bê tông theo sáng chế bao gồm các công đoạn: công đoạn I: đóng ống 
vách thép (20) vào trong đất (10); công đoạn II: đào đất (10); công đoạn III: tạo ra ống 
địa kỹ thuật (60); công đoạn IV: nối cơ cấu ngăn chặn sự đi lên (110) với đầu dưới của 
ống địa kỹ thuật (60); công đoạn V: luồn ống địa kỹ thuật (60) vào trong ống vách thép 
(20); công đoạn VI: luồn lồng cốt thép (70) vào trong ống địa kỹ thuật (60); và công 
đoạn VII: kéo ống đổ bê tông (80) và ống vách thép (20) ra ngoài cùng một lúc. 
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(11) 49826 
(21) 1-2016-01994 (51) 7 C04B  28/10,  2/06,  20/00 

(22) 04.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2014/076504     04.12.2014 (87) WO2015/082585 11.06.2015 
(30) 2013/0819          06.12.2013      BE 
(71) S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT  (BE) 

Rue Charles Dubois 28, B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium 
(72) Peter ULRIKE (DE), DAVILLER, Daniel (FR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chất kết dính dùng cho vữa và lớp vữa trát, và hỗn hợp vữa 

chứa chất kết dính này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất kết dính dùng cho vữa và lớp vữa trát, chất kết dính này chứa 

thành phần thứ nhất là khoáng vật tiêu chuẩn và thành phần thứ hai chứa vôi tôi dạng 
bột, trong đó thành phần thứ hai chứa vôi tôi dạng bột có diện tích bề mặt riêng tính 
theo phương pháp BET nhỏ hơn 12m2/g, tốt hơn là nhỏ hơn 11m2/g, cụ thể là nhỏ hơn 
10m2/g và tốt nhất là nhỏ hơn 9m2/g. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp vữa chứa chất kết dính nêu trên. 
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(11) 49827 
(21) 1-2016-02013 (51) 7 C11D  13/14, A61K  8/02 

(22) 26.11.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2014/075663     26.11.2014 (87) WO2015/082278 A1 11.06.2015 

(30) 13195287.1          02.12.2013      EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) JANARDHANA Sridhar (IN), ROHILLA Ajay (IN), SANZGIRI Vibhav Ramrao (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm rắn và quy trình sản xuất chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm rắn chứa chất dự định được sử dụng bằng cách mài bề 
mặt của chúng, bề mặt này chứa chất chỉ thị có thể nhìn thấy được đầu tiên kết hợp với 
lần sử dụng đầu tiên chế phẩm này và ít nhất một chất chỉ thị có thể nhìn thấy được 
riêng biệt kết hợp với lần sử dụng liên tiếp tiếp theo của chế phẩm, trong đó chất chỉ thị 
có thể nhìn thấy đầu tiên tương ứng với lượng chế phẩm được khuyến nghị mài ra để sử 
dụng chế phẩm cho lần đầu tiên và chất chỉ thị có thể nhìn thấy tiếp theo tương ứng với 
lượng chế phẩm được khuyến nghị mài ra cho lần sử dụng tiếp theo. 
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(11) 49828 
(21) 1-2016-02019 (51) 7 C02F  11/12,  11/125 

(22) 03.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 10-2015-0079733      05.06.2015  KR 

10-2016-0063989      25.05.2016  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2016 
(71) ARK CO., LTD.   (KR) 

(Yeoksam-dong, Mijin Bldg.) 13th floor, 111, Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul 06253, 
Republic of Korea 

(72) HONG, Sang Hun (KR), PARK, Keum Sook  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tách nước ra khỏi bùn được trang bị phần vít tải trục 

chính và phần vít tải không trục 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách nước ra khỏi bùn (100) được trang bị phần vít tải trục 

chính và phần vít tải không trục. Thiết bị tách nước ra khỏi bùn (100) bao gồm: trụ có lỗ 
hoặc khe hở cho phép nước ép ra từ bùn được xả qua đó; và cơ cấu nén bùn được lắp đặt 
kéo dài dọc theo trục giữa của trụ vận chuyển và nén bùn để nước ép ra từ bùn được xả 
qua lỗ hoặc khe hở. Cơ cấu nén bao gồm: trục thứ nhất (180) kéo dài dọc theo trục giữa 
của trụ; trục thứ hai (190) bao quanh một phần chiều dài của trục thứ nhất và được kết 
hợp có thể quay với trục thứ nhất; và vít tải (110) được hợp khối vào mặt ngoài của trục 
thứ nhất (180) và được lắp đặt có thể quay theo mặt ngoài của trục thứ hai (190). 
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(11) 49829 
(21) 1-2016-02031 (51) 7 C25D  5/02,  7/00,  5/10,  15/00 

(22) 03.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 104117885 03.06.2015     TW 

104124314 28.07.2015     TW 
(71) HOEY CO., LTD.  (TW) 

No. 8, Lane 42, Sec. 2, Nankan Road, Luzhu Dist., Taoyuan City, 33855, Taiwan 
(72) Joseph Huang  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp mạ cho lớp in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mạ cho lớp in bao gồm các bước: tạo ra vật gia công 
là kim loại hoặc không phải kim loại; tạo ra lớp in trên vùng định trước ở bề mặt của vật 
gia công bằng cách in vật liệu dẫn điện lên vùng định trước; tạo ra lớp mạ bằng cách mạ 
cho lớp in và bề mặt của vật gia công.  
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(11) 49830 
(21) 1-2016-02036 (51) 7 A61K  45/06, A61P  35/00,  35/02, 

A61K  31/77,  31/40,  31/7068 
(22) 01.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2014/076063     01.12.2014 (87) WO2015/082384 11.06.2015 
(30) 61/912,152          05.12.2013      US 
(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) HIGGINS, Brian  (US), PACKMAN, Kathryn E. (US), NICHOLS, Gwen  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm ở dạng chế phẩm kết hợp dùng để điều trị bệnh 

bạch cầu nguyên bào tủy cấp tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa a) chất ức chế tương tác MDM2- p53 làm thành 

phần thứ nhất; b) xytarabin làm thành phần thứ hai. Dược phẩm này ở dạng chế phẩm 
kết hợp được dùng lần lượt hoặc đồng thời để điều trị bệnh ung thư, cụ thể là bệnh bạch 
cầu nguyên bào tủy cấp tính. 
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(11) 49831 
(21) 1-2016-02063 (51) 7 C02F  11/18,  11/12 

(22) 07.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 104118758 10.06.2015     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2016 
(71) LEALEA ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

11F., No. 162, Sung Chiang Rd., Jhongshan Dist., Taipei City, Taiwan 
(72) Ming-Lang JAN (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị làm khô bùn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị làm khô bùn bao gồm chi tiết dạng ống (2) tạo ra vùng 
khuấy (20) và đối diện theo hướng dọc trục với các nhóm cửa xả và nạp bùn (231, 232), 
bộ khuấy quay được (32) có cánh băm kéo dài theo dạng xoắn ốc (321) được bố trí để 
khuấy và cưỡng bức bùn di chuyển về phía trước về phía cửa xả bùn cụm, các que khuấy 
dịch chuyển có góc (322) được bố trí để tiếp tục khuấy bùn, và các phần cào kéo dài 
(323) được bố trí để cào bùn dính vào bề mặt thành trong (211) của chi tiết dạng ống 
(21), cụm cấp nhiệt (5) được bố trí để cấp nhiệt cho chi tiết dạng ống (2), và cụm xả 
không khí (6) được bố trí để xả không khí ra khỏi vùng khuấy (20).  
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(11) 49832 
(21) 1-2016-02091 (51) 7 H01R  13/42,  13/11,  13/639,  13/64 

(22) 09.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2015-117014 09.06.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2016 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14 Nishisuehiro-cho, Yokkaichi, Mie 510-8503, Japan 
(72) Takahiro CHIKUSA (JP), Shinji IIHOSHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối mà có thể ngăn ngừa sự hỏng hóc cho lưỡi khoá khi trạng 
thái khoá của lưỡi khoá được giải phóng. 
Lưỡi khoá thứ nhất và lưỡi khoá thứ hai (19, 79) có thể uốn được được bố trí lộ ra trên 
các bề mặt ngoài của khung thứ nhất và khung thứ hai (10, 60). Phần cắt thứ nhất và 
phần cắt thứ hai (24, 84) mà mở ra trên các bề mặt ngoài của khung thứ nhất và khung 
thứ hai (10, 60), được bố trí trên vách ngăn thứ nhất và vách ngăn thứ hai (18, 78) mà 
tạo thành khoang thứ nhất và khoang thứ hai (17, 77) trong khung thứ nhất và khung thứ 
hai (10, 60) tại các vị trí kề với lưỡi khoá thứ nhất và lưỡi khoá thứ hai (19, 79). Phần cắt 
thứ nhất và phần cắt thứ hai (24, 84) bao gồm mép dẫn thứ nhất và mép dẫn thứ hai (25, 
85) kéo dài từ các vị trí gần các điểm đỡ uốn của lưỡi khoá thứ nhất và lưỡi khoá thứ hai 
(19, 79) về phía các vị trí cách xa khỏi đó và cho phép chi tiết gá (200), mà được chèn 
vào qua các phần mở của các bề mặt ngoài của khung thứ nhất và khung thứ hai (10, 
60), trượt để nhả trạng thái khoá của lưỡi khoá thứ nhất và lưỡi khoá thứ hai (19, 79) và 
gá dạng cực thứ nhất và gá dạng cực thứ hai (11, 61). 
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(11) 49833 
(21) 1-2016-02092 (51) 7 H01R  13/42,  13/11,  13/639,  13/64 

(22) 09.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2015-117013 09.06.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2016 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14 Nishisuehiro-cho, Yokkaichi, Mie 510-8503, Japan 
(72) Takahiro CHIKUSA (JP), Shinji IIHOSHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối mà có thể tránh được sự phức tạp hoá kết cấu. 
Khung thứ nhất và khung thứ hai (10, 60) bao gồm bề mặt đối nhau thứ nhất và bề mặt 
đối nhau thứ hai (15, 75) quay mặt vào nhau tại thời điểm lắp ráp. Khung thứ nhất (10) 
bao gồm các phần khoá có thể uốn được (13) được bố trí trên các sườn đối nhau giao với 
bề mặt đối nhau thứ nhất (15), và khung thứ hai (60) bao gồm các phần nhận khoá (73) 
được bố trí trên các sườn đối nhau giao với bề mặt đối nhau thứ hai (75) và được tạo kết 
cấu để giữ trạng thái đã được lắp ráp giữa khung thứ nhất và khung thứ hai (10, 60) bằng 
cách được khoá theo cách đàn hồi từ các sườn ngoài bởi các phần khoá (13). Các phần 
khoá (13) bao gồm các bề mặt lộ (35) được làm lộ ra ngoài khi khung thứ nhất và khung 
thứ hai (10, 60) được nối với khung đối tiếp (100) và cho phép đặt các ngón tay lên đó 
trong lúc nối vào và tách ra khỏi khung đối tiếp (100). 
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(11) 49834 
(21) 1-2016-02093 (51) 7 H01R  13/42,  13/11,  13/639,  13/64 

(22) 09.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2015-117012 09.06.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2016 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14 Nishisuehiro-cho, Yokkaichi, Mie 510-8503, Japan 
(72) Takahiro CHIKUSA (JP), Shinji IIHOSHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối mà có thể được giảm kích thước và có thể ngăn ngừa sự hư 
hỏng cho các lưỡi khoá. 
Lưỡi khoá thứ nhất và lưỡi khoá thứ hai (19, 79), mà có thể uốn được và được tạo kết 
cấu để khoá gá dạng cực thứ nhất và gá dạng cực thứ hai (11, 61), được bố trí lộ ra trên 
bề mặt đối nhau thứ nhất và bề mặt đối nhau thứ hai (15, 75) của khung thứ nhất và 
khung thứ hai (10, 60). Khi khung thứ nhất và khung thứ hai (10, 60) được lắp ráp với 
nhau, thì lưỡi khoá thứ nhất và lưỡi khoá thứ hai (19, 79) được bố trí quay lưng vào 
nhau. Các bề mặt của lưỡi khoá thứ nhất và lưỡi khoá thứ hai (19, 79) quay mặt vào 
khoang thứ nhất và khoang thứ hai (17, 77) trên các phần mút theo chiều nhô, là liền 
mạch mà không có phần bậc nào, và bao gồm các bề mặt khoá (23, S3) được tạo kết cấu 
để khoá gá dạng cực thứ nhất và gá dạng cực thứ hai (11,61) trên các đầu mút theo chiều 
nhô. 
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(11) 49835 
(21) 1-2016-02140 (51) 7 A61F  9/007 

(22) 13.11.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2014/065515     13.11.2014 (87) WO2015/073705 21.05.2015 
(30) 61/904,429          14.11.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2016 
(71) AQUESYS INC.  (US) 

26970 Aliso Viejo Parkway, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, United States of 
America 

(72) HORVATH Christopher (US), ROMODA Laszlo O. (US), AHMED Iqbal K. (CA), 
HAMSTROM Brian Scott (US), JUNG Wesley Anne (US), VERA Vanessa I. (US), 
BACHE Ronald D. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ đặt ống dẫn nội nhãn để điều trị bệnh tăng nhãn áp 

và bộ phận dẫn động để kích hoạt dụng cụ đặt ống dẫn nội 
nhãn 

  (57)     Dụng cụ đặt ống dẫn nội nhãn (100, 400, 500, 600, 700) để điều trị bệnh tăng nhãn áp 
có thể bao gồm vỏ (102, 402, 504, 702), kim (120), pittông (122), bộ phận trượt (106, 
410, 506, 606), và bộ phận dẫn động (160). Bộ phận dẫn động (160) này được bố trí bên 
trong khoang của vỏ và có thể quay bên trong khoang để tạo ra chuyển động dọc theo 
trục dọc của dụng cụ đặt ống dẫn nội nhãn cho kim và pittông khi bộ phận dẫn động này 
chuyển động quay. Bộ phận trượt được lắp vào vỏ và có thể trượt dọc theo rãnh dài (170) 
của bộ phận dẫn động này sao cho chuyển động của bộ phận trượt dọc theo trục làm 
quay bộ phận dẫn động trong vỏ.  
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(11) 49836 
(21) 1-2016-02148 (51) 7 G01N 19/08, 21/88 

(22) 13.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 10-2015-0082463      11.06.2015   KR 
(71) DONGWOO FINE-CHEM CO., LTD.  (KR) 

740-30 Shinheung-dong, Iksan-si, Jeollabuk-do 570-977, Republic of Korea 
(72) HONG, Seung Gyun (KR), EOM, Dong Hwan (KR), JEON, Joo Byung (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp phát hiện khiếm khuyết của màng ép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện khiếm khuyết của màng ép. Cụ thể là, 
phương pháp phát hiện khiếm khuyết của màng ép bao gồm các bước (Sl) lựa chọn vùng 
chứa nhóm có khả năng là khiếm khuyết từ các hình ảnh chụp tại vùng nhất định của 
màng ép đã được gắn phân cực vào một mặt của màng gốc trong suốt; bước (S2) từ vùng 
chứa nhóm có khả năng là khiếm khuyết nêu trên, chọn ra hình ảnh về nhóm có khả 
năng là khiếm khuyết với dạng hình tứ giác có khiếm khuyết nằm ở chính giữa, đo độ 
sáng trung bình của từng đỉnh trong số 4 đỉnh của hình ảnh về nhóm có khả năng là 
khiếm khuyết nêu trên; và bước (S3) loại bỏ khỏi đối tượng cần kiểm tra khiếm khuyết 
trong trường hợp ít nhất một trong bốn đỉnh nêu trên có độ sáng trung bình nằm trong 
phạm vi cho phép về độ sáng tiêu chuẩn; trên cơ sở đó nâng cao đáng kể hiệu quả và độ 
chính xác của việc phát hiện khiếm khuyết thông qua việc loại bỏ ra khỏi các vùng 
không cần tiến hành kiểm tra có khiếm khuyết hay không trong quá trình sản xuất. 
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(11) 49837 
(21) 1-2016-02155 (51) 7 F16H  9/00 

(22) 13.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2015121496 16.06.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2016 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Kenta KIMURA (JP), Yoshio ITO (JP), Tomoaki YANAGIDA (JP), Yu NAGASATO  

(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống điều khiển của xe 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống điều khiển của xe gồm động cơ (1), hộp số vô cấp (5), các 
bánh dẫn động (11), bộ ly hợp (C2), và bộ điều khiển điện tử (100). Bộ điều khiển điện 
tử (100) được cấu tạo để nhả bộ ly hợp (C2) và dừng động cơ (1) khi điều kiện thực hiện 
định trước được thỏa mãn trong quá trình di chuyển, để cho xe thực hiện quá trình lao 
dốc. Bộ điều khiển điện tử (100) được cấu tạo để giữ cho hộp số vô cấp (5) ở tỉ số tốc độ 
được thiết lập tại lúc bắt đầu quá trình lao dốc, trong suốt quá trình lao dốc của xe. Bộ 
điều khiển điện tử (100) được cấu tạo để khởi động lại động cơ (1) mà đã được dừng lại 
và thực hiện sự xuống số của hộp số vô cấp (5), khi điều kiện trở lại định trước được 
thỏa mãn trong suốt quá trình lao dốc. Bộ điều khiển điện tử (100) được cấu tạo để ăn 
khớp bộ ly hợp (C2) sau khi quá trình xuống số được bắt đầu, sao cho xe trở lại từ quá 
trình lao dốc. 
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(11) 49838 
(21) 1-2016-02179 (51) 7 A61K  31/45,  31/454,  47/00, A61P  

1/00,  11/00,  37/08, C07D  211/88 
(22) 12.11.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/RU2014/000855     12.11.2014 (87) WO2015/072893 21.05.2015 
(30) 2013150861          14.11.2013      RU 
(71) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIYU 

"PHARMENTERPRISES"  (RU) 
Prospekt Vernadskogo, 86/5 Moscow, 119571, Russia 

(72) NEBOLSIN, Vladimir Evgenievich (RU), KROMOVA, Tatyana Alexandrovna (RU), 
RYDLOVSKAYA, Anastasia Vladimirovna (RU), CHUCHALIN, Alexander 
Grigorievich (RU) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Hợp chất glutarimit và dược phẩm chứa hợp chất này để điều 
trị bệnh tăng bạch cầu ưa eosin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất glutarimit có hoạt tính sinh học có công thức (I) hoặc 
muối dược dụng của nó, hợp chất này dùng để điều trị bệnh tăng bạch cầu ưa eosin, tốt 
hơn là có bản chất dị ứng, cụ thể là bệnh hen phế quản, bệnh viêm mũi dị ứng, bệnh 
polyp mũi xoang, bệnh kết tràng tăng bạch cầu ưa eosin, hội chứng tăng bạch cầu ưa 
eosin, bệnh viêm kết mạc dị ứng, bệnh viêm da quá mẫn, hội chứng Churg-Strauss, sốc 
phản vệ, bệnh phù Quincke, bệnh viêm mạch tăng bạch cầu ưa eosin, bệnh thực quản 
tăng bạch cầu ưa eosin, bệnh viêm dạ dày - ruột tăng bạch cầu ưa eosin, hoặc bệnh xơ 
hóa. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất glutarimit có công thức chung 
(I): 
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(11) 49839 
(21) 1-2016-02187 (51) 7 F16D  065/12 

(22) 14.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 104209616 16.06.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2016 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan  
(72) Tai-Hao LIAO (TW), Rong-Bin GUO (TW), Kuo-Pin TANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đĩa phanh di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đĩa phanh di động bao gồm đĩa phanh phía trong, đĩa phanh phía 
ngoài và các đỉnh tán. Đĩa phanh phía trong bao gồm các phần rãnh đĩa phanh phía 
trong và các lỗ lắp ráp, trong đó mỗi lỗ lắp ráp này được tạo ra để bắt chặt đĩa phanh di 
động với bánh xe phía trước của xe máy. Đĩa phanh phía ngoài bao gồm các phần rãnh 
đĩa phanh phía ngoài, trong đó từng phần rãnh đĩa phanh phía ngoài này tiếp giáp và 
tương ứng với từng phần rãnh trong số các phần rãnh đĩa phanh phía trong để tạo ra lỗ 
nổi. Từng đinh tán bao gồm đầu tròn, phần lồng và đầu dưới; và lắp lần lượt vào từng lỗ 
nối và lò xo đĩa phanh và vũng đệm tương ứng, trong đó từng đinh tán có đầu trên và 
đầu dưới của chúng được gập lại và được bắt chặt. Từng đinh tán có một phần của phần 
lồng được làm giãn theo hướng kính để tạo ra phần được nâng cao tiếp giáp với thành 
của từng lỗ nối và điền đầy một cách hữu hiệu một phần của khe hở ở giữa đinh tán và 
lỗ nối. Như vậy, đĩa phanh di động, khi được bộ kẹp phanh kẹp vào, sẽ không tạo ra 
tiếng ồn vỡ đinh tán sẽ không va đập vào các thành của các lỗ nối theo kiểu lặp đi lặp lại 
do lực quán tính khi trải qua thao tác phanh xe máy. 
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(11) 49840 
(21) 1-2016-02192 (51) 7 B01D  46/00,  46/24 

(22) 20.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/051304         20.02.2015 (87) WO2015/128785 03.09.2015 
(30) 61/944,759         26.02.2014      US 

14/615,460         06.02.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2016 
(71) AMEC FOSTER WHEELER NORTH AMERICA CORP.  (US) 

53 Frontage Road, P.O. Box 9000, Hampton, New Jersey 08827-9000, United States of 
America 

(72) SHELLENBERGER, Jeffrey (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kết cấu hệ thống lọc sạch bằng xung 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu hệ thống lọc làm sạch bằng xung (10) có vỏ (12) với phía 
đầu vào (14) và phía đầu ra (16) được phân tách bởi tấm ống phẳng (18), vỏ (12) bao 
gồm nhiều lỗ tấm ống tạo thành nhiều hàng. Nhiều cuộn lọc hình trụ (28) có đầu hở 
được gắn quanh một trong số các lỗ tấm ống và đầu kín (32) ở phía đầu vào (14) của vỏ 
(12). Hệ thống làm sạch bộ lọc (34) bao gồm mũ cột khí nén mở rộng vuông góc với 
hướng thông thường của tấm ống (18), nhiều ống gốc đầu ra khí nén (42) mở rộng từ mũ 
cột, các van xung vuông góc (44) nối mỗi trong số các ống gốc với ống góp xung (46) 
bao gồm phần thẳng thứ nhất, đoạn uốn vuông góc ở phía đầu ra (16) của vỏ (12), và 
phần thẳng thứ hai ở phía đầu ra (16) của vỏ (12). Vòi phun xung khí (60) có trục phun 
chính được hướng dọc theo trục tâm (56) của cuộn lọc (28). 
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(11) 49841 
(21) 1-2016-02235 (51) 7 C12N  15/82, A01N  63/00, A01H  

5/00 
(22) 17.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2014/067018        17.12.2014 (87) WO2015/092706 25.06.2015 
(30) 61/917360        18.12.2013      US 
(71) BASF AGRO B.V.  (NL) 

Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, Netherlands 
(72) APONTE, Raphael (CA), TRESCH, Stefan (DE), WITSCHEL, Matthias (DE), 

LERCHL, Jens (DE), MASSA, Dario  (IT), SEISER, Tobias  (DE), MIETZNER, 
Thomas (DE), PAULIK, Jill Marie (US), BROMMER, Chad  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây biểu hiện polypeptit protoporphyrinogen oxidaza, phương 

pháp tạo ra cây chuyển gen và phương pháp phòng trừ thực 
vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn tại vị trí canh 
tác cây, phương pháp này bao gồm các bước cung cấp, tại vị trí này, cây chứa ít nhất 
một axit nucleic chứa trình tự nucleotit mã hóa protoporphyrinogen oxidaza (PPO) kiểu 
dại hoặc đột biến kháng hoặc dung nhận thuốc diệt cỏ ức chế PPO bằng cách sử dụng 
tại vị trí này lượng hữu hiệu của thuốc diệt cỏ này. Sáng chế cũng đề cập đến cây biểu 
hiện polypeptit PPO, và phương pháp tạo ra cây chuyển gen  
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(11) 49842 
(21) 1-2016-02246 (51) 7 H01M  10/54,  10/06,  4/14, C25C  

1/18 
(22) 18.11.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2014/066142     18.11.2014 (87) WO2015/077227 28.05.2015 
(30) 61/905,941          19.11.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2016 
(71) AQUA METALS INC.  (US) 

501 23rd Avenue, Oakland, California 94606, United States of America 
(72) CLARKE, Stephen R. (US), CLARKE, Robert Lewis (US), HURWITZ, Michael David 

(US), KING, Michael John (US), MOULD, Selwyn John (US) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp xử lý vật liệu chì từ ắc quy axit chì, phương pháp 

sản xuất chì có độ tinh khiết cao, sản phẩm trung gian, hợp 
chất chì và thùng điện phân để sản xuất chì 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp xử lý vật liệu chì từ ắc quy axit chì, phương pháp sản 
xuất điện hóa và liên tục chì có độ tinh khiết cao, sản phẩm trung gian, hợp chất chì, và 
thùng điện phân để sản xuất chì có độ tinh khiết cao. Chì từ mảnh vụn ắc quy axit chì 
được thu hồi theo hai quy trình sản xuất riêng biệt dưới dạng chì dạng lưới sạch và chì 
có độ tinh khiết cao mà không cần nấu chảy. Theo các khía cạnh được ưu tiên, việc thu 
hồi chì được thực hiện theo một quy trình liên tục sử dụng dung môi xử lý mạ điện trong 
nước và tinh chế mạ điện, và dung môi xử lý mạ điện đã sử dụng có thể được tái chế nhờ 
quy trình thu hồi. 
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(11) 49843 
(21) 1-2016-02253 (51) 7 F26B  17/20 

(22) 20.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 104120175 23.06.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2016 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENVIROMENTAL & CHEMICAL 

ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 
4-2, Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(72) Kouki ENDOU (JP), Hirohiko KAIDA  (JP), Tomomichi EGUSA (JP), Naoki 
MATSUDERA (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị sấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đế thiết bị sấy bao gồm: vỏ bao gồm cổng nạp trên phần phía trước của 
vỏ, qua đó đối tượng cần xử lý được nạp, và cổng xả trên phần phía sau của vỏ, qua đó 
đối tượng cần xử lý được gia nhiệt và được sấy sẽ được xả; nhiều trục quay được lắp đặt 
theo cách quay được bên trong vỏ; và nhiều đĩa có nhiều mức nhô ra khỏi các bề mặt 
ngoại vi của các trục quay về phía bên ngoài theo hướng xuyên tâm, và được bố trí nằm 
cách nhau theo hướng trục của trục quay. Các trục quay liền kề được quay cùng chiều. 
Khi quan sát từ bên ngoài theo hướng xuyên tâm, mỗi đĩa có hình nêm trong đó bề 
ngang của mỗi đĩa giảm về phía đằng trước theo hướng quay. 
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(11) 49844 
(21) 1-2016-02289 (51) 7 A61K  45/06,  31/496,  31/381,  

31/4545,  31/506,  31/437,  9/48,  
31/4015, A61P  25/00,  25/08,  25/06 

(22) 20.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/051029     20.01.2015 (87) WO2015/110435 30.07.2015 
(30) 61/929,795          21.01.2014      US 

14153887.6          04.02.2014      EP 
14153880.1          04.02.2014      EP 
14183324.4          03.09.2014      EP 
14187429.7          02.10.2014      EP 
62/091,668          15.12.2014      US 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 

(72) KLEIN, Brian, D. (US), LAVREYSEN, Hilde (BE), PYPE, Stefan, Maria, Christiaan 
(BE), TWYMAN, Roy, E. (US), VAN OSSELAER, Naney, Eulalie, Sylvain (BE), 
WHITE, H., Steven (US), CEUSTERS, Marc, AndrÐ (BE), CID-NUNEZ, JosÐ, Maria 
(ES), TRABANCO-SUAREZ, AndrÐs, Avelino (ES), BONE, Roger, Francis (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm phối hợp bao gồm chất điều biến biến cấu dương hoặc 

chất chủ vận có vị trí gắn kết nguyên thủy không bị biến cấu 
thuộc phân nhóm thụ thể glutamat hướng chuyển hóa 2 và 
phối tử protein túi synap-2A (SV2A), dược phẩm và sản phẩm 
chứa chúng hữu ích để điều trị bệnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phối hợp bao gồm chất điều biến biến cấu dương (PAM) 
thuộc nhóm thụ thể glutamat hướng chuyển hóa 2 (mGluR2) hoặc muối dược dụng hoặc 
solvat của nó, hoặc chất chủ vận có vị trí gắn kết nguyên thủy không bị biến cấu của 
hợp chất thuộc phân nhóm thụ thể glutamat hướng chuyển hóa 2 hoặc muối dược dụng 
hoặc solvat của nó, và phối tử protein túi synap 2A (SV2A). 
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(11) 49845 
(21) 1-2016-02305 (51) 7 C08L  23/06 

(22) 26.11.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2014/075691    26.11.2014 (87) WO2015/078924 04.06.2015 
(30) 13194881.2         28.11.2013      EP 
(71) 1. ABU DHABI POLYMERS COMPANY LIMITED (BOROUGE)  (AE) 

Sheikh Khalifa Energy Complex, Borouge Tower, Corniche Road, P.O. Box 6925, Abu 
Dhabi, United Arab Emirates 
2. BOREALIS AG  (AT) 
IZD Tower, Wagramerstrasse 17-19, A-1220 Vienna, Austria 

(72) BURYAK, Andrey (RU), GORIS, Roger (BE), KUMAR, Ashish (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm polyetylen, polyme polyetylen đa hình thái, sản 

phẩm chứa chế phẩm hoặc polyme này và quy trình điều chế 
polyme polyetylen đa hình thái 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyetylen chứa polyme polyetylen đa hình thái có 
MPR2 nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,5g/10 phút, tỷ trọng ít nhất là 954kg/m3, 
Mw/Mn nằm trong khoảng từ 12 đến 22 và Mz/Mw nằm trong khoảng từ 6 đến 8, 
trong đó 

Mz/Mw > 10,75 - [0,25 *(Mw/Mn)]. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến polyme polyetylen đa hình thái, sản phẩm chứa 
chế phẩm hoặc polyme nêu trên và quy trình điều chế polyme polyetylen đa hình 
thái. 
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(11) 49846 
(21) 1-2016-02326 (51) 7 B62L 3/08 

(22) 24.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 104120497 25.06.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2016 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phanh liên hợp 

  (57)     Hệ thống phanh liên hợp, được bố trí trên xe máy, bao gồm cụm phanh thứ nhất và cụm 
phanh thứ hai để lần lượt điều khiển hệ thống phanh bánh trước và hệ thống phanh bánh 
sau; hoặc để liên hợp hệ thống phanh bánh trước và hệ thống phanh bánh sau. Cụm 
phanh thứ nhất bao gồm bơm phanh chung thứ nhất, bộ kẹp phanh thứ nhất, bộ phận liên 
hợp, và tay phanh thứ nhất. Bộ phận liên hợp có một đầu của nó được nối theo cách 
quay được ở lỗ bắt thứ nhất của tay phanh thứ nhất; trong khi có đầu còn lại của nó được 
nối với cáp liên hợp của phanh. Ngoài ra, bộ phận liên hợp có phần đáy thứ nhất tỳ vào 
pittông thứ nhất, và phần giới hạn tỳ vào mép của tay phanh thứ nhất. Theo đó, nhờ sự 
hỗ trợ của cơ cấu đơn giản, hệ thống phanh liên hợp có thể đạt được các mục đích gồm 
hiệu quả phanh liên hợp, không những giảm chi phí sản xuất, mà còn cải thiện cảm giác 
kéo phanh đối với người điều khiền xe máy để tránh xảy ra hiện tượng bó cứng, và cải 
thiện độ thoải mái trong khi lái xe.  
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(11) 49847 
(21) 1-2016-02340 (51) 7 C07D  405/14,  401/12 

(22) 05.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/052389    05.02.2015 (87) WO2015/118057 13.08.2015 
(30) 14154167.2         06.02.2014      EP 

14169438.0         22.05.2014      EP 
14177505.6         17.07.2014      EP 
14193926.4         19.11.2014      EP 

(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  (IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 

(72) VANDYCK, Koen (BE), HACHE, Geerwin Yvonne Paul (BE), LAST, Stefaan Julien 
(BE), ROMBOUTS, Geert (BE), VERSCHUEREN, Wim Gaston (BE), RABOISSON, 
Pierre Jean-Marie Bernard (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất sulphamoylpyrolamit và dược phẩm chứa hợp chất 

này để điều trị bệnh viêm gan B 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế sự sao chép của virut viêm gan B (HBV) có công 

thức (A): 
 

 
 

bao gồm chất đồng phân hóa học lập thể, và muối, hydrat, solvat của chúng, trong đó Ra 
đến Rd, và R5 đến R6 là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến 
quy trình điều chế các hợp chất này, dược phẩm chứa hợp chất này, một mình hoặc kết 
hợp với chất ức chế virut viêm gan B (HBV) khác để điều trị bệnh viêm gan B. 
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(11) 49848 
(21) 1-2016-02355 (51) 7 C03B  33/10,  33/02 

(22) 28.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 201610211103.1       06.04.2016    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2016 
(71) BEIJING WORLDIA DIAMOND TOOLS CO., LTD.  (CN) 

Room H-03, 5/F, 7-12 East, Factory building 7, Courtyard 1, Jiuxianqiao East Road, 
Chaoyang District, Beijing City, China 

(72) TANG, Wenlin (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bánh xe vạch dấu đầy đủ lưỡi cắt 

  (57)     Sáng chế đề xuất bánh xe vạch dấu đầy đủ lưỡi cắt, bao gồm mặt đĩa bánh xe vạch dấu 
thứ nhất (1) và thứ hai (2), và lỗ trục (3), trong đó lỗ trục (3) được đặt ở tâm của bánh xe 
và kéo dài dọc theo hướng ngang. Bánh xe vạch dấu đầy đủ lưỡi cắt còn có: bề mặt cong 
thứ nhất (4), kéo dài dọc theo mép ngoài của mặt đĩa bánh xe vạch dấu thứ nhất (1) đến 
mặt cắt chính giữa theo chiều dọc của bánh xe vạch dấu và chuyển tiếp đều đến mép 
ngoài của mặt đĩa bánh xe vạch dấu thứ nhất; và bề mặt cong thứ hai (5), kéo dài dọc 
theo mép ngoài của mặt đĩa bánh xe vạch dấu thứ hai (2) đến mặt cắt chính giữa theo 
chiều dọc của bánh xe vạch dấu và chuyển tiếp đều đến mép ngoài của mặt đĩa bánh xe 
vạch dấu thứ hai. Giao tuyến của bề mặt cong thứ nhất (4) và thứ hai (5) trên mặt cắt 
chính giữa theo chiều dọc của bánh xe vạch dấu tạo thành lưỡi cắt tròn (6). Các rãnh (7) 
được phân bố đều trên lưỡi cắt tròn (6). Lưỡi cắt bên trong rãnh (8) được đặt trong các 
rãnh (7). Trong bánh xe theo sáng chế, không có góc nhọn nào được tạo thành giữa hai 
mặt đĩa và hai bề mặt cong mà tạo thành lưỡi cắt tròn (6), và do đó khả năng chống sốc 
của bánh xe có thể được cải thiện, và đồng thời, diện tích ma sát giữa các mặt đĩa ở hai 
bên của bánh xe và thành bên trong của giá kẹp dao có thể giảm, và lực cản trong quá 
trình quay của bánh xe có thể giảm. 
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(21) 1-2016-02398 (51) 7 A61K  31/42,  31/422, A01N  43/80, 

A01P  7/00 
(22) 19.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2014/078636     19.12.2014 (87) WO2015/091900 25.06.2015 
(30) 13199007.9          20.12.2013       EP 
(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Wim de Koerverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, the Netherlands 
(72) HECKEROTH, Anja Regina (DE), ZOLLER, Hartmut (DE), FLOCHLAY-

SIGOGNAULT, Annie (FR), HUYGHE, Bruno (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất isoxazolin dùng trong điều trị hoặc ngăn ngừa 

nhiễm ký sinh trùng chân đốt ở gia cầm và dược phẩm chứa 
hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất isoxazolin có công thức (I) dưới đây để điều trị hoặc ngăn 
ngừa nhiễm ký sinh trùng chân đốt ở gia cầm và kiểm soát nhiễm ký sinh trùng chân đốt 
trong môi trường chăn nuôi gia cầm bằng cách bổ sung hợp chất này vào trong nước 
uống: 

 

 
 
Trong đó, các biến có nghĩa như nêu trong phần mô tả. 
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(86) PCT/US2014/068263     03.12.2014 (87) WO2015/084905 11.06.2015 
(30) 61/911,086          03.12.2013      US 

62/061,368          08.10.2014      US 
(71) ACETYLON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

70 Fargo Street, Suite 205, Boston, MA 02210, United States of America 
(72) QUAYLE, Steven, Norman (CA), JONES, Simon, Stewart (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dược dạng kết hợp chứa chất ức chế histon 

deaxetylaza và thuốc điều hòa miễn dịch 
  (57)   Sáng chế đề cập đến các chế phẩm dược dạng kết hợp chứa chất ức chế histon 

deaxetylaza (HDAC) và thuốc điều hòa miễn dịch để điều trị u lym-phô ở đối tượng cần 
điều trị. 
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(21) 1-2016-02427 (51) 7 A01N  25/10,  65/00, A01G  7/06 
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(75) Nguyễn Thị Thu  (VN) 

123 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm sinh học kích thích cây dó bầu tạo trầm hương 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sinh học kích thích cây dó bầu tạo trầm hương và phương 
pháp tạo chế phẩm này. Chế phẩm này bao gồm 50% khối lưọng chế phẩm của chủng vi 
nấm Colechotrium sp. (THI) và 50% khối lượng chế phẩm của chủng vi khuẩn 
Pseudomonas sp. (TH2), trong đó chủng vi nấm Colechotrium sp. và chủng vi khuẩn 
Pseudomonas sp. là từ 1x105 đến 1x109CFU/g và thu được bằng cách phân lập và tuyển 
chọn, được định danh bằng phương pháp sinh hóa và phương pháp sinh học phân tử vi 
sinh vật sóng nội sinh trong cây dó bầu có trầm hương tự nhiên và cây tạo dầu khi có vi 
sinh vật nội sinh. Với chế phẩm được tạo ra từ chủng vi nấm Colechotrium sp. và vi 
khuẩn Pseudomonas sp. thì tỷ lệ kích thích tạo trầm hương đạt thành công cao nhưng ít 
tốn kém cả về nguyên liệu và công lao động, và đặc biệt là trầm hương được tạo ra từ 
chế phẩm này có mùi hương thơm thanh dịu như trầm hương tự nhiên. 
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(11) 49852 
(21) 1-2016-02435 (51) 7 H04S  5/02, H04R  1/40,  3/00 

(22) 06.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/050092       06.01.2015 (87) WO2015/107926 A1 23.07.2015 
(30) 2014-005656         16.01.2014      JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) TSUJI Minoru (JP), CHINEN Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý âm thanh mà có thể đạt được hiệu 
suất tái tạo âm thanh với độ linh hoạt cao hơn. Bộ nhập vào nhận tín hiệu đầu vào của vị 
trí nghe giả định của âm thanh của đối tượng, mà là nguồn âm thanh, và xuất ra thông 
tin vị trí nghe giả định mà chỉ báo vị trí nghe giả định. Bộ hiệu chỉnh thông tin vị trí hiệu 
chỉnh thông tin vị trí của mỗi đối tượng trên cơ sở thông tin vị trí nghe giả định để thu 
được thông tin vị trí được hiệu chỉnh. Bộ hiệu chỉnh đặc tính tần số khuếch đại thực hiện 
hiệu chỉnh khuếch đại và hiệu chỉnh đặc tính tần số trên tín hiệu dạng sóng của đối 
tượng trên cơ sở thông tin vị trí và thông tin vị trí được hiệu chỉnh. Bộ bổ sung đặc tính 
âm thanh trong không gian còn bổ sung đặc tính âm thanh trong không gian vào tín hiệu 
dạng sóng thu được từ việc hiệu chỉnh khuếch đại và hiệu chỉnh đặc tính tần số trên cơ 
sở thông tin vị trí đối tượng và thông tin vị trí nghe giả định. Sáng chế có thể ứng dụng 
được với thiết bị xử lý âm thanh. 
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(72) BARTOS, Thomas, M. (US), KEYES, Timothy  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình thu hồi sản phẩm rắn từ hỗn hợp rắn/lỏng 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình thu hồi sản phẩm rắn từ hỗn hợp rắn/lỏng. Quy trình này bao 
gồm bước lọc hỗn hợp rắn/lỏng để tạo ra bánh lọc trong vùng phân tách rắn/lỏng thứ 
nhất. Bánh lọc chứa sản phẩm rắn. Vùng phân tách rắn/lỏng thứ nhất bao gồm thiết bị 
lọc áp suất thùng quay có cấu hình để tạo ra chênh lệch áp suất giữa ít nhất một màng 
lọc, và bánh lọc được hình thành trên màng lọc này. Sau đó, bánh lọc được rửa bằng 
chất lỏng trong thiết bị lọc thùng quay để tạo ra bánh lọc ướt. Bánh lọc ướt sau đó được 
chuyển đến vùng tái tạo huyền phù đặc. Bánh lọc ướt được trộn với dung dịch tái tạo 
huyền phù đặc để tạo ra huyền phù đặc và huyền phù đặc được chuyển đến vùng phân 
tách rắn/lỏng thứ hai, trong đó sản phẩm rắn được tách ra khỏi huyền phù đặc. 
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(22) 18.12.2014 (43) 26.12.2016 
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(72) PAN, Guisheng (US), CHOPRA, Suman (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt silic oxit lõi vỏ, chế phẩm bao gồm các hạt silic oxit lõi 

vỏ và quy trình tạo ra các hạt oxit lõi vỏ này 
  (57)     Sáng chế này đề xuất các hạt silic oxit lõi vỏ, trong đó mỗi hạt silic oxit lõi vỏ bao gồm 

lõi silic oxit, và bề mặt của lõi silic oxit được khắc ăn mòn bằng kim loại nhóm I silicat. 
Các hạt silic oxit lõi vỏ này có mật độ điện tích bề mặt và hoạt tính chống vi khuẩn cao. 
Sáng chế cũng đề xuất là các chế phẩm bao gồm các hạt silic oxit lõi vỏ, quy trình tạo ra 
các hạt silic oxit lõi vỏ và các chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa các hạt silic oxit lõi 
vỏ này dùng để làm giảm hoặc ức chế hoạt động của vi khuẩn.  
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(72) ARSLAN, Fatih (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kháng thể gắn kết với vùng đặc hiệu A của fibronectin, phân 

tử giống globulin miễn dịch được phân lập, tế bào vật chủ và 
dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết với vùng đặc hiệu A của fibronectin hoặc mảnh 
gắn kết với kháng nguyên của nó và phân tử giống globulin miễn dịch (Ig) hoặc mảnh 
của nó để sử dụng trong việc điều trị, ngăn ngừa, hoặc ngăn ngừa sự tiến triển của quá 
trình tái cấu trúc gây bất lợi cho tim và tình trạng bệnh lý tạo ra từ hoặc liên quan đến 
nhồi máu cơ tim và sự quá áp, như suy tim, phình mạch và bệnh xơ hóa cơ tim xa và để 
sử dụng trong việc cải thiện sự tạo mạch, tốt hơn là sau tổn thương thiếu máu cục bộ. 
Sáng chế còn đề cập đến phân tử axit nucleic mã hóa phân tử giống Ig này, vectơ, tế bào 
vật chủ, và dược phẩm chứa chúng.  
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(72) SAMAJDAR, Susanta (IN), ABBINENI, Chandrasekhar (IN), SASMAL, Sanjita (IN), 

HOSAHALLI, Subramanya (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất dị vòng hai vòng có tác dụng làm chất ức chế 

bromodomain và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng hai vòng có công thức (I) có tác dụng điều 

trị bệnh, cụ thể hơn là các chất ức chế bromodomain: 
 

 
 
trong đó R1, R2, R3, R4, L1, L2, Cy1, Cy2, X, n và dòng chấm chấm là như được xác định 

trong bản mô tả, và các muối dược dụng hoặc chất đồng phân lập thể dược dụng của nó 

mà có thể được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa các bệnh hoặc rối loạn, cụ thể là để 
điều trị và ngăn ngừa các bệnh hoặc rối loạn liên quan tới các chất ức chế bromodomain. 

Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất và dược phẩm chứa ít nhất một trong 

số các hợp chất dị vòng hai vòng có công thức (I), cùng với chất mang, chất pha loãng 
hoặc tá dược dược dụng của nó 
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SRINIVASAN, Geetha  (IN), ZOU, Yiran (CN) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình loại bỏ thủy ngân ra khỏi nguồn cấp hydrocacbon 

lỏng chứa thuỷ ngân 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ thủy ngân ra khỏi nguồn cấp hydrocacbon lỏng 

chứa thuỷ ngân bằng cách sử dụng chất lỏng ion được chọn một cách cụ thể bao gồm 
bước cho nguồn cấp hydrocacbon lỏng tiếp xúc với chất lỏng ion có công thức 
[Cat+][M+][X-], trong đó các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả, và tách sản 
phẩm hydrocacbon lỏng, với hàm lượng thủy ngân giảm so với nguồn cấp hydrocacbon 
lỏng chứa thuỷ ngân ban đầu ra, ra khỏi chất lỏng ion. 
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(86) PCT/US2014/073050     31.12.2014 (87) WO2015/105723 16.07.2015 
(30) 14/151,368          09.01.2014      US 
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1601 W. Diehl Road, Napreville, Illinois 60563, United States of America 
(72) URBANI, Carl Nicolas (AU), LA, Timothy (US), KILDEA, John David (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp làm giảm cặn nhôm silicat trong quy trình 

Bayer 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm cặn nhôm silicat trong quy trình Bayer. 

Phương pháp này bao gồm bước bổ sung một hoặc nhiều phân từ nhỏ trên cơ sở chất 
hoạt động bề mặt GPS (glyxidoxyalkyltrimetoxysilan) vào hệ thống tuần hoàn dịch. Các 
chất ức chế cặn này làm giảm sự hình thành cặn DSP (sản phẩm loại silic) và nhờ đó 
làm tăng sản lượng dịch tạo thành từ thiết bị trong quy trình Bayer, làm tăng thời gian 
vận hành thiết bị trong quy trình Bayer và làm giảm nhu cầu đối với các chất tẩy rửa axit 
nguy hiểm và đắt đỏ cho thiết bị trong quy trình Bayer. Kết quả là, sáng chế đề xuất việc 
làm giảm đáng kể tổng chi phí vận hành quy trình Bayer. 
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(11) 49859 
(21) 1-2016-02530 (51) 7 C07D  413/14, A61K  31/4184,  
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417/04,  487/04,  487/08,  487/10, 
A61P  35/00, C07D  403/14 

(22) 10.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2014/069469    10.12.2014 (87) WO2015/089139 A1 18.06.2015 
(30) 61/914,128         10.12.2013      US 

62/040,750         22.08.2014      US 
(71) GENZYME CORPORATION  (US) 

500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142, United States of America 
(72) KANE, John L. (US), MATTHEWS, Gloria (US), METZ, Markus (CA), KOTHE, 

Michael (DE), LIU, Jinyu (CN), SCHOLTE, Andrew (CA) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chất ức chế kinaza liên quan đến tropomyosin (TRK) và dược 

phẩm chứa chất ức chế này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế kinaza liên quan đến tropomyosin (chất ức chế Trk) là 

hợp chất có phân tử nhỏ hữu dụng trong việc điều trị bệnh. Chất ức chế Trk có thể được 
sử dụng làm dược chất và trong dược phẩm. Chất ức chế Trk này có thể được sử dụng 
trong việc điều trị bệnh viêm, bệnh tự miễn dịch, khiếm khuyết trao đổi chất ở xương 
và/hoặc bệnh ung thư, và đặc biệt hữu dụng trong việc điều trị viêm xương-khớp (OA), 
chứng đau và chứng đau liên quan đến OA. Chất ức chế Trk cũng hữu dụng để ức chế 
kinaza có liên quan đến tropomyosin A (Trk A), kinaza có liên quan đến tropomyosin B 
(Trk B), kinaza có liên quan đến tropomyosin C (Trk C), vμ/hoÆc c-FMS (thụ thể tế bào 
đối với yếu tố kích thích khuẩn lạc 1 (CSF-1)). 
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(11) 49860 
(21) 1-2016-02540 (51) 7 A61P  1/04, A61K  36/835 

(22) 11.07.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2016 
(75) Nguyễn Thị Thu  (VN) 

123 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm trầm hương dùng để diệt vi khuẩn Helicobacter 

pylori gây bệnh viêm loét dạ dày 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trầm hương dùng để diệt vi khuẩn Helicobacter pylori 

gây bệnh viêm loét dạ dày chứa ít nhất một thành phần là trầm hương, trong đó trầm 
hương được tạo ra từ tự nhiên hoặc do cấy tạo từ cây dó bầu. 
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(11) 49861 
(21) 1-2016-02543 (51) 7 C12N  15/31,  15/52,  15/64,  15/70,  

1/21, C07K  14/245, C12P  13/04,  
13/06, C12R  1/19 

(22) 08.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2014/066686      08.12.2014 (87) WO2015/087226 18.06.2015 
(30) 61/915517         13.12.2013      US 

61/915527         13.12.2013      US 
61/915518         13.12.2013      US 
61/915534         13.12.2013      US 
13197432.1         16.12.2013      EP 

(71) BASF SE  (DE) 
67056 Ludwigshafen (DE) 

(72) Schroder, Hartwig (DE), Hartmann, Holger (DE), Wang, Qingzhao (CN), Ratani, 
Shakir (US), Guo, Zheyuan (CN), Pompejus, Markus (DE) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phân tử axit nucleic tái tổ hợp, vectơ tái tổ hợp, vi sinh vật 

tái tổ hợp và phương pháp tạo ra vi sinh vật tái tổ hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic tái tổ hợp, vi sinh vật tái tổ hợp, phương pháp 

tạo ra alanin và vi sinh vật tái tổ hợp dùng để sản xuất lên men alanin. 
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(11) 49862 
(21) 1-2016-02561 (51) 7 A61C  8/00,  13/277 

(22) 16.01.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2014/000490     16.01.2014 (87) WO2015/099237 A1 02.07.2015 
(30) 10-2013-0164939          27.12.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2016 
(71) 1. KIM, HYEONG WOO  (KR) 

(BotdulMaeul, Sampyeong-dong) 801-104, Dongpankyoro 742, Bundang-gu 
Seongnam-si Gyeonggido 463-898, Korea 
2. KIM, GYUN HWAN  (KR) 
307-302, 60, Hugok-ro, Ilsanseo-gu Goyang-si Gyeonggi-do 411-730, Korea 
3. KIM, SUN YOUNG  (KR) 
307-302, 60, Hugok-ro, Ilsanseo-gu Goyang-si Gyeonggi-do 411-730, Korea 

(72) KIM, Hyeong Woo (KR), KIM, Gyun Hwan (KR), KIM, Sun Young (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Răng cấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến răng cấy liên quan đến răng giả. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 
răng cấy có cấu trúc cố định, trong đó vật cố định và chân vòm ghép đàn hồi được, trong 
đó nhiều chân đàn hồi được tạo ra bằng phương tiện tạo phần cắt miệng khuyết trong 
phần trục kẹp chặt phía dưới của chân vòm, nhiều chân đàn hồi có hai chức năng và bao 
gồm: chân kẹp chặt đàn hồi được với phương tiện kẹp chặt, như kẹp, phần nhô ra kẹp 
chặt, hoặc gờ kẹp chặt, được kẹp chặt với phần kẹp chặt tương ứng với vật cố định; và 
chân đỡ không kẹp chặt mà không có phương tiện kẹp chặt. 
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(11) 49863 
(21) 1-2016-02588 (51) 7 B01J  20/00, C09C  1/40, C01F  7/02

(22) 16.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/050733     16.01.2015 (87) WO2015/110352 A1 30.07.2015 
(30) 14152046.0          22.01.2014      EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) BARUWATI Babita (IN), MAHAPATRA Samiran (IN), SARKAR Ayan (IN), 

SOMASUNDAR Yogesh (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp thay đổi đặc tính bề mặt của nhôm oxit và nhôm 

oxit được thay đổi đặc tính bề mặt thu được bằng phương pháp 
này 

  (57)     Sáng chế bộc lộ phương pháp thay đổi đặc tính bề mặt nhôm oxit, phương pháp này bao 
gồm các bước: 
(i) tạo ra một hỗn hợp chứa nước chứa một phần theo trọng lượng của nhôm oxit và hợp 
chất monome hoặc polyme của nhôm tương đương với 0,001 đến 0,1 phần tính theo 
trọng lượng của nhôm; 
(ii) làm cân bằng hỗn hợp trong ít nhất 5 phút; 
(iii) tăng độ pH của hỗn hợp lên 6 đến 8; và 
(iv) làm khô hỗn hợp này. 
Trong đó, phương pháp này bao gồm một bước bổ sung là tăng độ pH của hỗn hợp lên 
3,0 đến 5,0 giữa các bước (i) và (ii) khi hợp chất này của nhôm là monome. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến nhôm oxit được thay đổi đặc tính bề mặt thu được 
bằng phương pháp này. 
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(11) 49864 
(21) 1-2016-02594 (51) 7 A23L  1/30,  1/302,  1/304,  1/305,  

1/29, A61K  31/202, A61P  3/04 
(22) 18.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2014/071236     18.12.2014 (87) WO2015/095570 25.06.2015 
(30) 61/918,121          19.12.2013      US 
(71) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) JOHNS, Paul  (US), NEAL, Cynthia  (US), MCEWEN, John (US), MCKENNA, 
Ronald (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng lỏng chứa protein đã được thủy phân và 

phương pháp cải thiện độ ổn định vitamin C trong chế phẩm 
dinh dưỡng 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm dinh dưỡng lỏng chứa hỗn hợp cụ thể gồm protein, hyđrat 
cacbon, và chất béo để hỗ trợ dinh dưỡng cho các cá nhân có nhu cầu cụ thể, như các cá 
nhân mắc bệnh béo phì. Các chế phẩm này chứa nguồn gồm ít nhất một axit béo omega-
6 và nguồn gồm ít nhất một axit béo omega-3 theo tỷ lệ giữa omega-6 và omega-3 nằm 
trong khoảng từ 1:5 đến 1:1. ở dạng được ưu tiên, chế phẩm này chứa ít nhất một protein 
từ sữa đã được thủy phân được chọn từ protein của nước sữa đã được thủy phân và 
protein casein đã được thủy phân hoặc hỗn hợp của chúng. Các phương pháp dùng chế 
phẩm dinh dưỡng này cũng được đề xuất. Các chế phẩm dinh dưỡng lỏng khác còn chứa 
protein với lượng nằm trong khoảng từ 1% đến 12% trọng lượng chế phẩm dinh dưỡng 
lỏng, vitamin C và đồng, trong đó protein chứa hỗn hợp gồm protein của nước sữa và 
casein trong đó phần lớn protein của nước sữa và casein có mức độ thủy phân lớn hơn 
20%. Sáng chế còn đề xuất phương pháp cải thiện mức độ ổn định của vitamin C trong 
các chế phẩm dinh dưỡng lỏng này. 
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(21) 1-2016-02610 (51) 7 C07D  493/08,  493/22,  519/00, 

C07K  14/575,  16/26 
(22) 24.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2014/072365    24.12.2014 (87) WO2015/100420 02.07.2015 
(30) 61/920,674         24.12.2013      US 

61/935,240         03.02.2014      US 
61/993,329         15.05.2014      US 

(71) PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE  (US) 
17 Quincy Street, Cambridge, MA 02138, United States of America 

(72) SHAIR, Matthew, D. (US), RAMHARTER, Juergen  (AT), PELISH, Henry, Efrem 
(US), LIAU, Brian, Bor-Jen (US), AHN, Jae Young (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất tương tự cortistatin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hơp chất có công thức (A), (B), (C), (D) và (E), muối dược dụng, 
muối amin bậc bốn, và N-oxit của chúng, và dược phẩm chứa nó.  

 

 
 

Hợp chất có công thức (A), (B), (C), (D), và (E) có thể dùng làm chất điều trị bệnh để 
điều trị nhiều tình trạng bệnh khác nhau, ví dụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các 
tình trạng bệnh liên quan đến sự tạo mạch và liên quan đến hoạt tính kinaza CDK8 
và/hoặc CDK19. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp ức chế hoạt tính kinaza CDK8 

và/ hoặc CDK19, phương pháp điều biến con đường β-catenin, phương pháp điều biến 

hoạt tính STATl, phương pháp điều biến con đường TGFβ/BMP, phương pháp điều biến 
hoạt tính HIF-1-alpha trong tế bào, và phương pháp làm tăng mức biểu hiện BIM để gây 
ra cơ chế gây chết tế bào theo chương trình, sử dụng hợp chất có công thức (A), (B), (C), 
(D), hoặc (E). Sáng chế còn đề cập đến thể đột biến điểm CDK8 và CDK19 và phương 
pháp sử dụng chúng.  
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(22) 19.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/AU2014/001146     19.12.2014 (87) WO2015/089563 25.06.2015 
(30) 2013904992          20.12.2013      AU 
(71) TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY. LIMITED  (AU) 

123 Albert Street, Brisbane, Queensland 4000, Australia 
(72) DRY, Rodney James (AU), PILOTE, Jacques (CA), MEIJER, Hendrikus Koenraad 

Albertus (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình và thiết bị nấu chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nấu chảy bao gồm (a) bể nấu chảy (4) được làm thích ứng 
để chứa thùng kim loại nóng chảy và xỉ và (b) xyclon nấu chảy (2) để tiền xử lý nguyên 
liệu nạp chứa kim loại, xyclon này được bố trí ở trên và nối thông trực tiếp với bể nấu 
chảy (4). Thiết bị này cũng bao gồm ống dẫn khí thải (9) kéo dài từ xyclon nấu chảy để 

xả khí thải khỏi xyclon nấu chảy. ống dẫn khí thải này có đoạn ống vào (18) kéo dài lên 
phía trên từ xyclon nấu chảy và được tạo ra để làm cho khí thải qua đó thay đổi hướng 
đáng kể khi nó chảy qua đoạn ống vào của ống dẫn khí thải. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến quy trình nấu chảy. 
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35/00,  25/00 
(22) 22.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2014/071842     22.12.2014 (87) WO2015/100217 02.07.2015 
(30) 61/920,407          23.12.2013      US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States of America 
(72) BLOMGREN, Peter, A. (US), CURRIE, Kevin, S. (US), KROPF, Jeffrey E. (US), LEE, 

Seung H. (US), LO, Jennifer R. (US), MITCHELL, Scott A. (US), SCHMITT, Aaron C. 
(US), XIONG, Jin-Ming (US), XU, Jianjun (US), ZHAO, Zhongdong (CN), 
Sundaramoorthi Swaminathan (IN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế tyrosin kinaza lá lách (Syk) và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất là chất ức chế Syk để điều trị các tình trạng bệnh lý khác 

nhau, bao gồm bệnh ung thư và các tình trạng bệnh viêm. Theo phương án cụ thể, cấu 
tạo của hợp chất này được thể hiện bằng công thức I sau đây: 

 

 
 
trong đó R1, R2, R3, và R4 như được mô tả trong bản mô tả này. Sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm chứa hợp chất có công thức I, muối hoặc đồng tinh thể dược dụng của nó. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2016 
(71) HANA ENVIRONMENT CO., LTD.  (KR) 

294, Yunbosun-Ro, Dunpo-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, South Korea 
(72) INJA MIN (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý nước mưa được cải tiến cấu trúc 

  (57)     Thiết bị xử lý nước mưa được cải tiến cấu trúc, trong đó bể lắng (200) và bể nước đã xử 
lý (300) được đặt riêng biệt trong một hồ chứa với bộ thiết bị lọc (400), được cấu tạo để 
bao gồm thiết bị lọc nước mưa ban đầu (100) chủ yếu lọc nước mưa đầu vào ban đầu 
thông qua ống dẫn vào nước mưa ban đầu (20) và cung cấp nước mưa đã được lọc vào 
bể lắng (200) thông qua đường ống cấp thứ nhất (150), bể  lắng (200) cấu thành cạnh 
của hồ chứa (R) và lắng và xử lý các chất lạ trong khi trữ nước đã lọc sơ cấp được cung 
cấp từ đường ống cấp thứ nhất (150) , bể nước đã xử lý (300) giáp với bể lắng (200) và 
cấu thành một cạnh của hồ chứa (R) và lưu trữ nước được lọc thứ cấp được cung cấp từ 
bể lắng (200) thông qua bộ thiết bị lọc (400), bộ thiết bị lọc (400) được đặt giữa bể lắng 
(200) và bể nước đã xử lý (300) và lọc thứ cấp nước mưa của bể lắng (200) bằng cách sử 
dụng bộ lọc và cung cấp nước mưa đã lọc vào bể nước đã xử lý (300), và thiết bị vận 
chuyển nước đã xử lý (500) hút nước đã xử lý của bể nước đã xử lý (300) bằng ống hút 
nước đã xử lý (510) bằng cách sử dụng máy bơm (P), và cung cấp nước đã xử lý được 
hút vào thùng chứa thông qua đường ống cấp nước đã xử lý (520).  
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(11) 49869 
(21) 1-2016-02654 (51) 7 G01N 33/00, C12N 7/00 

(22) 19.07.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2016 
(75) 1. Phan Thị Ngà  (VN) 

Số nhà 23 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

2. Đặng Đức Anh  (VN) 
Số 1 Yecxanh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(54) Phương pháp tạo kit để phát hiện sớm nhiễm virut dengue 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tạo kit để phát hiện sớm nhiễm virut dengue (MAC-

ELISA) bao gồm 10 bước: (i) sản xuất hỗn hợp kháng nguyên dengue 4 typ; (ii) sản 
xuất cộng hợp; (iii) sản xuất huyết thanh chứng dương; (iv) sản xuất huyết thanh chứng 
âm; (v) sản xuất thanh nhựa 16 giếng gắn IgG để kháng IgM người; (vi) sản xuất dung 
dịch PBS-T; (vii) sản xuất dung dịch pha loãng mẫu; (viii) sản xuất cơ chất; (ix) sản xuất 
dung dịch pha cơ chất; và (x) sản xuất dung dịch dừng phản ứng. Sáng chế lựa chọn 
phương pháp sản xuất hỗn hợp kháng nguyên dengue 4 typ cho kit MAC-ELISA để đảm 
bảo tiêu chí về kinh tế và sản xuất cộng hợp từ kháng thể đơn dòng MAB6b6c. Do đó, 
phương pháp theo sáng chế đã tạo ra được kit 2 x 8 xét nghiệm để thuận tiện sử dụng 
trong thực tế, đặc biệt có giá thành phù hợp trong điều kiện kinh tế ở Việt Nam và có 
chất lượng tốt hơn sinh phẩm của Hoa Kỳ. 
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(11) 49870 
(21) 1-2016-02667 (51) 7 C07K  16/24, C12N  15/13,  15/63,  

5/10, A61K  39/395, A61P  37/06 
(22) 27.10.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/RU2014/000808     27.10.2014 (87) WO2015/137843 17.09.2015 
(30) 2014109854          14.03.2014      RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2016 
(71) CLOSED JOINT STOCK COMPANY "BIOCAD"  (RU) 

Russia 198515, Saint Petersburg, Petrodvortsoviy district, Strelna, Svyazi st., bld. 34, 
liter A 

(72) ULITIN, Andrey Borisovich (RU), EVDOKIMOV, Stanislav Rudolfovich (RU), 
SOLOVIEV, Valeriy Vladimirovich (RU), CHERNYH, Yulia Sergeevna (RU), 
GONCHAROVA, Olga Vladimirovna (RU), KORZHAVIN, Dmitriy Valerievich 
(RU), CHERNOVSKAYA, Tatyana Veniaminovna (RU), IVANOV, Roman 
Alexeevich (RU), MOROZOV, Dmitriy Valentinovich (RU) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kháng thể đơn dòng phân lập được liên kết đặc hiệu với IL-17 ở 

người, phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa kháng thể 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực y học, và cụ thể là lĩnh vực kháng thể đơn dòng chống lại 
IL-17 ở người. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng/chất đối kháng của 
IL-17A, mà liên kết với ái lực cao với epitop IL-17, trong đó kháng thể chứa sự thế axit 
amin ở vùng siêu biến của chuỗi nặng và chuỗi nhẹ. Kháng thể theo sáng chế có thể là 
kháng thể khảm, kháng thể được làm cho giống người hoặc kháng thể người hoặc mảnh 
liên kết kháng nguyên của chúng, và có thể được dùng làm thuốc để điều trị các rối loạn 
tự miễn và viêm và các rối loạn về sự tăng sinh và sự phát triển tế bào. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp sản xuất kháng thể này.  
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(11) 49871 
(21) 1-2016-02683 (51) 7 C07D  487/04 

(22) 02.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IN2015/000063     02.02.2015 (87) WO2015/132799 A2 11.09.2015 
(30) 362/MUM/2014          03.02.2014      IN 

2271/MUM/2014          11.07.2014      IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2016 
(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 

Zydus Tower, Satellite Cross Roads, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India 
(72) DESAI, Ranjit, C. (IN), BAHEKAR, Rajesh (IN), PATEL, Dipam (IN), SHAH, Kiran 

(IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất dị vòng, dược phẩm và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng có công thức chung (I) dưới đây, muối dược dụng, 
solvat dược dụng, chất đồng phân đối ảnh quang, chất đồng phân đối quang, và thể đa 
hình của hợp chất này. Sáng chế cũng đề cập quy trình điều chế hợp chất này và đề cập 
đến dược phẩm chứa nó. 

 

  
 

Trong đã các biến có ý nghĩa như nêu trong phần mô tả. 
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(11) 49872 
(21) 1-2016-02684 (51) 7 B29D  30/32 

(22) 28.02.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2014/055022           28.02.2014 (87) WO2015/129019 A1 03.09.2015 
(71) 1. FUJI SEIKO CO., LTD.  (JP) 

60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257 Japan 
2. FUJI SHOJI CO., LTD.  (JP) 
60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257 Japan 

(72) Kihachiro NISHIDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị lắp ráp tanh lốp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lắp ráp tanh lốp để lắp ráp lõi tanh lốp và miếng đệm (61) 
với nhau. Bộ phận ép ngược để ép bộ phận di động (32) lên trên, do đó nâng bộ phận ép 
này. Khối đỡ được di chuyển về phía trước bằng bộ phận ép ngược và bộ phận di động 
(32). Do hoạt động của cam gây ra sự dịch chuyển, bộ phận ép được bố trí trên miếng 
đệm (61) trên khối cầu (17) của trống đúc (12). Sau đó, bộ phận ép ngược được hạ thấp 
để ép phần đầu xa của miếng đệm (61) vào khối cầu (17). Trong trạng thái này, trống 
đúc (12) được quay để đúc miếng đệm (61) thành dạng hình khuyên. Sau đó, bộ phận ép 
được tách khỏi miếng đệm (61) và bộ phận ép được bố trí ở vị trí dự phòng bên ngoài 
trống đúc (12). Bộ phận ép ngược và bộ phận di động (32) có thể tách ra được với nhau 
và, trong trạng thái tách, trống đúc (12) có thể quay độc lập. 
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(11) 49873 
(21) 1-2016-02694 (51) 7 D01F  6/80, C08G  69/26 

(22) 06.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/050167         06.01.2015 (87) WO2015/105104 A1 16.07.2015 
(30) 2014-001582         08.01.2014      JP 

2014-001602         08.01.2014      JP 
2014-115639         04.06.2014      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2016 
(71) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
(72) SATO, Yusuke  (JP), NAYUKI, Ryo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sợi đa tơ polyamit và sợi mành lốp bao gồm sợi đa tơ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sợi đa tơ polyamit chứa chất đa trùng ngưng của diamin và axit 
dicarboxylic bao gồm axit dicarboxylic vòng béo, và thỏa mãn các điều kiện (a), (b) và 
(c) dưới đây; dây bao gồm sợi này; vải mành bao gồm dây này; và lốp sử dụng vải này 
cho lớp bố của nó. Các điều kiện cần thỏa mãn là: (a) tỷ lệ của axit dicarboxylic vòng 
béo với axit dicarboxylic ít nhất là 50% mol; (b) độ nhỏ của sợi đa tơ polyamit ít nhất là 
100 dtex; (c) tỷ lệ cắt ngang (đường kính lớn nhất/đường kính nhỏ nhất) của sợi đa tơ 
polyamit là không lớn hơn 1,7. Sợi đa tơ polyamit này có Tg (nhiệt độ chuyển pha thủy 
tinh - glass transition temperature) cao và độ bền cao, và có độ bền kéo sợi và độ đồng 
nhất cao. Sợi mành lốp sử dụng sợi này có tính chất kết dính với cao su tốt và có khả 
năng tạo ra lốp có độ ổn định kích thước tốt ở nhiệt độ cao. 
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(11) 49874 
(21) 1-2016-02708 (51) 7 C09D  183/04,  183/06,  183/08 

(22) 25.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/053906     25.02.2015 (87) WO2015/128364 03.09.2015 
(30) 14157302.2          28.02.2014      EP 

14161015.4          21.03.2014      EP 
(71) TATA STEEL UK LIMITED  (GB) 

30 Millbank, London, SW1P 4WY, United Kingdom 
(72) Henagama Liyanage Mallika BOHM (NL), Sivasambu BOHM (NL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp tạo ra lớp bảo vệ chống ăn mòn cho nền kim loại 

và nền kim loại được phủ lớp bảo vệ này   
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra lớp bảo vệ chống ăn mòn cho nền kim loại bao 

gồm các bước: phủ sol-gel lên nền kim loại và sau đó gia nhiệt sol- gel này để tạo thành 
lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn, trong đó sol-gel này chứa nước, oligome siloxan chức 
hữu cơ thứ nhất và oligome siloxan chức hữu cơ thứ hai, và trong đó sol-gel này được 
điều chế bằng cách thủy phân oligome siloxan chức hữu cơ thứ nhất trong dung dịch thứ 
nhất, thủy phân oligome siloxan chức hữu cơ thứ hai trong dung dịch thứ hai, và trộn 
dung dịch thứ nhất và dung dịch thứ hai để tạo thành sol-gel, trong đó độ pH của dung 
dịch thứ nhất và dung dịch thứ hai được điều chỉnh đến độ pH axit. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến nền kim loại được phủ lớp bảo vệ. 
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(11) 49875 
(21) 1-2016-02742 (51) 7 A61K  31/5575,  47/12 

(22) 29.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/AT2015/050029     29.01.2015 (87) WO2015/113094 06.08.2015 
(30) A 50063/2014          30.01.2014      AT 
(71) GEBRO HOLDING GMBH  (AT) 

Bahnhofbichl 13, A-6391 Fieberbrunn, Austria 
(72) HAUSLER, Franz (DE), SCHEIDL, Helmut (AT), WAGNER, Daniel (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dung dịch rượu ổn định chứa alprostadil 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng, cụ thể là đến dược phẩm đậm đặc để điều 
chế dung dịch truyền, chứa alprostadil làm hoạt chất, được hòa tan trong dung môi 
không chứa nước, và chứa ít nhất một axit và/hoặc chất có tác dụng làm chất cho axit 
và/hoặc proton, làm chất ổn định cho hoạt chất này. 
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(11) 49876 
(21) 1-2016-02746 (51) 7 A61K  39/395,  31/506, A61P  35/00 

(22) 19.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/016529     19.02.2015 (87) WO2015/130540 03.09.2015 
(30) 61/944,811          26.02.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2016 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) CHAN, Edward, Michael (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ kit và chế phẩm kết hợp bao gồm hợp chất [5-(4-etyl-

piperazin-1-ylmetyl)-pyridin-2-yl]-[5-flo-4-(7-flo-3-isopropyl-2-
metyl-3H-benzoimidazol-5-yl)-pyrimidin-2-yl]-amin và kháng 
thể kháng VEGFR2 ở người 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kit và chế phẩm kết hợp bao gồm hợp chất [5-(4-etyl- piperazin-
1-ylmetyl)-pyridin-2-yl]-[5-flo-4-(7-flo-3-isopropyl-2-metyl-3H-benzo-imidazol-5-yl)-
pyrimidin-2-yl]-amin, hoặc muối dược dụng của nó, cùng với kháng thể kháng 
VEGFR2, tốt hơn là ramucirumab, để điều trị bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ 
ở bệnh nhân.  
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(11) 49877 
(21) 1-2016-02754 (51) 7 H04N  19/503,  19/30 

(22) 26.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2014/012932     26.12.2014 (87) WO2015/099506 02.07.2015 
(30) 61/920,818          26.12.2013       US 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) PARK, Min-woo  (KR), LEE, Jin-young (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã viđeo liên lớp để thực hiện dự 

đoán trên cơ sở khối con và phương pháp và thiết bị mã hóa 
viđeo liên lớp để thực hiện dự đoán trên cơ sở khối con 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã viđeo liên lớp, phương pháp này bao gồm 
bước: thu thông tin kích thước khối con của ảnh lớp thứ hai, thông tin này chỉ kích thước 
khối con trong phạm vi nhỏ hơn hoặc bằng kích thước tối đa của đơn vị mã hóa; xác 
định kích thước khối con từ phạm vi bằng hoặc lớn hơn kích thước tối thiểu của đơn vị 
mã hóa và nhỏ hơn hoặc bằng kích thước tối đa của đơn vị mã hóa nhờ sử dụng thông 
tin kích thước; xác định khối ứng vìên tương ứng với khối hiện thời nằm trong ảnh lớp 
thứ hai và nằm trong ảnh lớp thứ nhất khác với ảnh lớp thứ hai; thu thông tin chuyển 
động khối con của ảnh lớp thứ nhất tương ứng với khối con của ảnh lớp thứ hai, khi ít 
nhất một khối con của ảnh lớp thứ hai được xác định nhờ sử dụng kích thước khối con 
thu được từ khối hiện thời; thu hoặc dự đoán thông tin chuyển động khối hiện thời nhờ 
sử dụng thông tin chuyển động khối con của ảnh lớp thứ nhất và giải mã khối hiện thời 
nhờ sử dụng thông tin chuyển động thu được hoặc được dự đoán của khối hiện thời, 
trong đó khối con của ảnh lớp thứ nhất được xác định là được định vị trong một vùng 
bên trong khối ứng viên.  
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(11) 49878 
(21) 1-2016-02763 (51) 7 H01H  21/24 

(22) 29.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/000379         29.01.2015 (87) WO2015/129158 03.09.2015 
(30) 2014-039141         28.02.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2016 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5406207, Japan 
(72) OKUNO, Hirohisa (JP), BABA, Kazuya (JP), TADA, Hideto (JP), KUSAGAWA, 

Takashi (JP), IMAI, Katsuya (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Môđun công tắc và công tắc âm tường 

  (57)     Sáng chế đề cập tới môđun công tắc (1) gồm nút ấn (10), lò xo phản hồi (19), tấm cực di 
động (12) và cơ cấu đảo chiều (11). Tấm cực di động (12) nằm ở phía đối diện của lò xo 
phản hồi (19) từ nút ấn (10) theo hướng thứ nhất (D1). Tấm cực di động (12) có các đầu 
thứ nhất (121) và thứ hai (122) ở các phía thứ nhất và thứ hai của hướng thứ nhất (D1). 
Lò xo phản hồi (19) được đặt để, bất kỳ khi nào nút nhấn (10) được nhấn và sau đó được 
dừng nhấn, trả về nút ấn (10) về vị trí trước khi nút ấn (10) được nhấn. Đầu thứ hai (122) 
của tấm cực di động (12) và tâm của lò xo phản hồi (19) nằm trong các vị trí tương ứng 
với vị trí của hốc (107) của nút ấn (10) theo hướng thứ nhất (D1). 
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(11) 49879 
(21) 1-2016-02770 (51) 7 C22C  33/02,  38/40, F28F  19/06,  

21/08 
(22) 23.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/NL2014/050902     23.12.2014 (87) WO2015/099530 A1 02.07.2015 
(30) 13199704.1          27.12.2013      EP 
(71) STAMICARBON B.V.  (NL) 

Mercator 3 NL-6135 KW Sittard, The Netherlands 
(72) LARSSON, Linn  (SE), GULLBERG, Daniel (SE), KIVISAKK, Ulf (SE), OSTLUND, 

Martin (SE), SCHEERDER, Alexander Aleida Antonius (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật thể được làm từ hợp kim thép ferit-auxtenit, thiết bị sản 

xuất ure bao gồm vật thể này và phương pháp cải biến thiết bị 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật thể được làm từ hợp kim thép ferit-auxtenit, thiết bị sản xuất 
ure bao gồm vật thể này và phương pháp cải biến thiết bị này. Cụ thể là, vật thể này 
được tạo thành bằng cách xử lý bột hợp kim thép ferit-auxtenit bằng phương pháp dập 
nóng đẳng tĩnh, trong đó bột thép ferit-auxtenit chứa các thành phần sau, tính theo phần 
trăm khối lượng: C: 0 - 0,05; Si: 0 - 0,8; Mn: 0 - 4,0; Cr: cao hơn 29 nhỏ hơn 35; Ni: 3,0 
- 10; Mo: 0 - 4,0; N: 0,30 - 0,55; Cu: 0 - 0,8; W: 0 - 3,0; S: 0 - 0,03; Ce: 0 - 0,2; lượng 
còn lại là Fe và các tạp chất không tránh khỏi. Các vật thể theo sáng chế có thể hữu ích, 
cụ thể trong việc chế tạo các bộ phận cho thiết bị sản xuất ure, các vật thể này cần được 
xử lý bằng các kỹ thuật như gia công cơ khí hoặc khoan. Ưu tiên sử dụng vật thể trong 
chế tạo, hoặc thay thế các bộ phận phân phối chất lỏng như được sử dụng trong cột cất 
như thường có trong khu vực tổng hợp cao áp của thiết bị sản xuất ure. 
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(11) 49880 
(21) 1-2016-02776 (51) 7 A61K  8/34,  8/35,  8/37,  8/41,  8/49, 

A61Q  17/04 
(22) 30.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/FR2014/053572    30.12.2014 (87) WO2015/101752 09.07.2015 
(30) 1363749         31.12.2013      FR 
(71) 1. OLEON  (FR) 

F-60280 Venette, France 
2. OLEON NV  (BE) 
Assenedestraat 2, B-9940 Evergem (Ertvelde), Belgium 

(72) LALLIER Jean-Pierre (FR), LACOURT Sandrine  (FR), BRIAT Jan (BE) 
(74) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng để hòa tan các chất lọc tia tử ngoại (UV) hữu 

cơ rắn và phương pháp bào chế chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để hòa tan các chất lọc tia tử ngoại (UV) hữu cơ 

rắn. Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hỗn hợp của dung môi thứ nhất và dung 
môi thứ 2, trong đó dung môi thứ nhất được chọn từ các este, dung môi thứ hai được 
chọn từ các rượu, và một hoặc nhiều chất lọc UV hữu cơ rắn. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp bào chế chế phẩm theo sáng chế và quy trình sản xuất mỹ phẩm và/hoặc 
sản phẩm dùng cho da. 
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(11) 49881 
(21) 1-2016-02779 (51) 7 A01N 25/00 

(22) 27.07.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2016 
(71) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  (SG) 

20 Malacca Street, # 02-00 Malacca Centre, Singapore (048979) 
(72) Chan Chek Chiew (SG), Chan Su Min Charmaine (SG) 
(54) Hỗn hợp clinoptilolit dùng để phòng trừ các sinh vật gây hại, 

chế phẩm chứa hỗn hợp này và phương pháp phòng trừ sinh vật 
gây hại 

  (57)     Sáng chế đề xuất hỗn hợp clinoptilolit dùng để phòng trừ các sinh vật gây hại chứa các 
thành phần theo tỷ lệ dưới đây (% khối lượng):  
Clinoptilolit 25 - 90  
Chất hoạt động bề mặt 3 - 45  
Rượu alkoxylat 2 - 30  
Natri tetra borat 0,00 1 - 0,1  
Bioxit (proxel) 0,01 - 0,1  
Monoetanol amin 0,3 - 0,9  
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất chế phẩm phòng trừ sinh vậy gây hại chứa hỗn hợp 
clinoptilolit nêu trên, cũng như phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại nhờ sử dụng chế 
phẩm nêu trên.  
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(11) 49882 
(21) 1-2016-02785 (51) 7 B32B  15/08, B05C  5/00,  9/06,  

9/14, B05D  3/02,  7/14 
(22) 02.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/056124          02.03.2015 (87) WO2015/129918 A1 03.09.2015 
(30) 2014-038800          28.02.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) OTANI, Manabu (JP), SHIBAO, Fumio (JP), INADA, Kenji (JP), NAKAMURA, 

Fumiaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại được phủ trước, phương pháp và thiết bị chế tạo 

tấm kim loại này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại được phủ trước đạt được cả độ bóng lẫn độ kết dính 

giữa các màng của tấm kim loại được sản xuất trong dây chuyền phủ liên tục ở tốc độ 
cao, tấm kim loại (10) này gồm nhiều lớp màng trên một hoặc cả hai mặt của tấm, các 
lớp màng này gồm lớp màng nhuộm màu (111), mà được đặt trên mặt tấm kim loại (10) 
và chứa chất tạo màu, lớp chất tạo màu đậm đặc (123), mà được tạo thành trên lớp màng 
nhuộm màu (111), và lượng chất tạo màu của nó lớn hơn giá trị trung bình của lượng 
chất tạo màu trong lớp màng nhuộm màu (111) và tăng lên về phía cạnh của lớp ngoài, 
lớp khuếch tán (122), mà được tạo thành trên lớp chất tạo màu đậm đặc (123), và lượng 
chất tạo màu của nó giảm về phía cạnh của lớp ngoài, và lớp trong suốt (121), mà được 
tạo thành trên lớp khuếch tán (123) và không chứa chất tạo màu. Tỷ lệ d1/d2 giữa độ 
dày d1 của lớp trong suốt (121) và độ dày d2 của lớp chất tạo màu đậm đặc (123) thỏa 

mãn biểu thức 1,7 ≤ d1/d2 ≤ 4,7. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp và 
thiết bị chế tạo tấm kim loại này. 
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(11) 49883 
(21) 1-2016-02809 (51) 7 C07K  16/28, A61K  39/395, A61P  

35/00 
(62) 1-2011-01788   
(22) 08.12.2009 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2009/067104     08.12.2009 (87) WO2010/077634 08.07.2010 
(30) 61/121,092          09.12.2008      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.07.2016 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) IRVING, Bryan (US), CHEUNG, Jeanne (US), CHIU, Henry (US), LEHAR, Sophie, 

M. (US), MAECKER, Heather (US), MARIATHASAN, Sanjeev (CA), WU, Yan (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm chứa kháng thể kháng phối tử 1 chết theo chương 

trình (PD-L1) hoặc mảnh liên kết kháng nguyên của nó để điều 
trị bệnh ung thư và nhiễm khuẩn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng phối tử 1 chết theo chương trình (Programmed 
Death Ligand 1 - PD-L1), axit nucleic mã hoá kháng thể này, chế phẩm điều trị bệnh 
chứa chúng và quy trình sản xuất kháng thể này. Chế phẩm theo sáng chế là hữu dụng 
để tăng cường chức năng tế bào T để tăng cường điều chỉnh phản ứng miễn dịch qua 
trung gian tế bào và để điều trị rối loạn chức năng tế bào T, bao gồm nhiễm khuẩn (ví 
dụ, cấp tính và mạn tính) và miễn dịch khối u. 
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(11) 49884 
(21) 1-2016-02810 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/435, A61P  

31/12 
(22) 28.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/051663     28.01.2015 (87) WO2015/113990 06.08.2015 
(30) PCT/CN2014/071854        30.01.2014      CN 

PCT/CN2014/094206        18.12.2014      CN 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) HAN, Xingchun (CN), JAVANBAKHT, Hassan (CA), JIANG, Min (CN), LIANG, 

Chungen (CN), WANG, Jianping  (CN), WANG, Yongguang  (CN), WANG, Zhanguo 
(CN), WEIKERT, Robert James (US), YANG, Song  (CN), ZHOU, Chengang (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dihydroquinolizinon để điều trị và phòng bệnh 

nhiễm virut viêm gan B 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung: 

 

 
 
trong đó R1, R2, R3, R4, R5 và R6 như được xác định trong bản mô tả và dược phẩm chứa 
hợp chất này. 
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(11) 49885 
(21) 1-2016-02833 (51) 7 C11D  3/12,  3/33,  3/37,  9/10,  9/22,  

10/04,  3/48 
(22) 06.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/050079     06.01.2015 (87) WO2015/113782 A1 06.08.2015 
(30) 14152967.7          29.01.2014      EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) AGARKHED Ajit Manohar (IN), KUMAR Nitish (IN), PARUCHURI Divya (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sạch chứa kim loại có tác dụng diệt khuẩn và 

chất tăng cường hiệu quả làm sạch 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch chứa: 

(i) chất hoạt động bề mặt; 
(ii) kim loại có tác dụng diệt khuẩn; 
(iii) chất tạo phức càng cua; và 
polyme chứa nhóm bao gồm vị trí có một hoặc nhiều cặp electron; trong đó chất hoạt 
động bề mặt nêu trên là xà phòng. 
Polyme nêu trên chứa nhóm bao gồm vị trí có một hoặc nhiều cặp electron làm tăng 
hiệu quả kháng khuẩn của kim loại có tác dụng diệt khuẩn. 
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(11) 49886 
(21) 1-2016-02852 (51) 7 C09D  11/36, B41J  2/01,  2/18, 

B41M  5/00 
(22) 19.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/051161          19.01.2015 (87) WO2015/129326 A1 03.09.2015 
(30) 2014-036143          27.02.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2016 
(71) HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS CO., LLD.  (JP) 

3, Kanda Neribei-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0022, Japan 
(72) SASAKI Hiroshi (JP), IMAZEKI Shuji (JP), OGINO Masahiko (JP), MAEJIMA 

Tomoko (JP), NAGAI Keisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mực dùng cho máy in phun 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mực dùng cho máy in phun có thể tạo ra các ký tự in mà không bị 
hòa tan trong dung môi thơm như toluen hoặc xylen. Mực dùng cho máy in phun chứa 
nhựa, chất tạo màu và dung môi, khác biệt ở chỗ: nhựa có cấu trúc lặp lại có mạch chính 
là hyđrocacbon, mạch nhánh chứa nhóm hydroxyl, và chỉ so hydroxyl nằm trong 
khoảng từ 200 đến 500; dung môi là 2-butanon; và nhựa và chất tạo màu được hòa tan 
trong dung môi. 
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(11) 49887 
(21) 1-2016-02864 (51) 7 A24B  15/16, A24F  47/00 

(22) 25.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/053945 25.02.2015 (87) WO 2015/128384 03.09.2015 
(30) 14157022.6      27.02.2014       EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) BATISTA, Rui Nuno (PT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Nguồn nhiệt dễ cháy dùng cho vật dụng hút thuốc có lớp 

chắn được gắn vào mặt đầu của nguồn nhiệt, vật dụng hút 
thuốc bao gồm nguồn nhiệt và phương pháp sản xuất nguồn 
nhiệt này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nguồn nhiệt dễ cháy (2c) dùng cho vật dụng hút thuốc có lớp chắn 
(6) được gắn vào mặt đầu của nguồn nhiệt. Chất dính hoạt hoá bằng nhiệt (8b) được bố trí 
ở giữa mặt đầu của nguồn nhiệt dễ cháy (2c) và lớp chắn (6). Chất dính hoạt hoá bằng độ 
ẩm (10b) có thể được bố trí giữa mặt đầu của nguồn nhiệt dễ cháy (2c) và chất dính hoạt 
hoá bằng nhiệt (8b). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất nguồn nhiệt dễ cháy 
(2c) có lớp chắn (6) được gắn vào mặt đầu của nguồn nhiệt, bao gồm các bước: bố trí chất 
dính hoạt hoá bằng nhiệt (8a) giữa mặt đầu của nguồn nhiệt dễ cháy (2b) và lớp chắn (6); 
gắn lớp chắn (6) vào mặt đầu của nguồn nhiệt dễ cháy (2b); và làm nóng nguồn nhiệt dễ 
cháy (2b) với lớp chắn (6) được gắn vào mặt đầu của nguồn nhiệt để hoạt hóa chất dính 
hoạt hoá bằng nhiệt (8a). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật dụng hút thuốc bao gồm 
nguồn nhiệt dễ cháy này. 
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(11) 49888 
(21) 1-2016-02875 (51) 7 C07D  213/75,  331/04,  239/42,  

239/48, C07C  233/65,  233/66,  
233/76, A01N  37/18,  43/20,  43/40,  
43/54, A01P  17/00 

(22) 03.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/052142     03.02.2015 (87) WO2015/114157 06.08.2015 
(30) 61/934,873          03.02.2014      US 

61/983,475          24.04.2014      US 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) BINDSCHAEDLER, Pascal (CH), VON DEYN, Wolfgang (DE), NARINE, Arun 

(CA), KOERBER, Karsten (DE), BRAUN, Franz-Josef (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất xyclopenten và xyclopentadien để kiểm soát loài 

gây hại không xương sống và chế phẩm dùng trong nông 
nghiệp hoặc thú y 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất xyclopent(adi)en có công thức I trong đó các biến đổi như 
được xác định trong bộ yêu cầu bảo hộ và phần mô tả. Hợp chất hữu ích để tiêu diệt 
hoặc kiểm soát loài gây hại không xương sống, cụ thể là loài gây hại dạng chân đốt và 
giun tròn. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp kiểm soát loài gây hại không xương sống 
bằng cách sử dụng hợp chất này và chế phẩm dùng trong nông nghiệp và thú y bao gồm 
hợp chất nêu trên.  
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(11) 49889 
(21) 1-2016-02882 (51) 7 B08B  9/08, B05B  3/02 

(22) 08.02.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2014/001082      08.02.2014 (87) WO2015/119315 13.08.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.08.2016 
(71) SEOWON TECHNOLOGY CO., LTD.  (KR) 

27, Gureumdeuri-gil, Jeonui-myeon, Sejong-si 30003, Republic of Korea 
(72) SONG, byung-uk (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống bồn chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lắp trên xe để rửa bồn chứa. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập 
đến hệ thống bồn chứa, hệ thống này bao gồm: thân chính (1) của bồn chứa mà các 
thành của nó bị uốn cong để chứa thành phần chứa trong ở thể lỏng; bơm (2) được lắp ở 
một phần của bồn chứa; thiết bị rửa (3), được lắp trên trần của thân chính (1) của bồn 
chứa và được nối với bơm (2), để phun nước rửa vào mặt trong của thân chính (1) của 
bồn chứa; thiết bị xả (4), được lắp ở phần dưới của thân chính (1) của bồn chứa, để xả 
nước rửa, và thiết bị điều khiển (5) để vận hành bơm (2), trong đó hệ thống bồn chứa tự 
động rửa sạch mặt trong của thân chính (1) của bồn chứa bằng cách vận hành bơm (2). 
Vì vậy, hệ thống bồn chứa có thể loại bỏ dễ dàng các chất lạ có độ nhớt cao bám vào 
phần bên trong của thân chính (1) của bồn chứa, có thể tính toán tự động khối lượng 
hoặc thể tích của thành phần chứa trong được chứa trong thân chính (1) của bồn chứa và 
có thể phòng ngừa các tai nạn về toàn do khí độc bằng cách rửa tự động bồn chứa và các 
cảm biến khối lượng (WS) lắp ở đáy bồn chứa. 
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(11) 49890 
(21) 1-2016-02894 (51) 7 A61K  31/704,  9/00,  47/14,  9/107,  

47/44, A61P  35/00, A61K  49/00,  
51/12 

(22) 06.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/052527     06.02.2015 (87) WO2015/118113 13.08.2015 
(30) 1450972          07.02.2014      FR 
(71) GUERBET  (FR) 

15, rue des Vanesses, F-93420 Villepinte, France 
(72) ROBIC, Caroline (FR), MAYER, Jean-Francois (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp phần và bộ kit để vectơ hóa chất chống ung thư và 

phương pháp điều chế hợp phần này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần nhũ tương nước-trong-dầu ổn định chứa: pha nước với 

lượng nằm trong khoảng từ 20% đến 40% (thể tích/thể tích) ở dạng giọt nhỏ và chứa 
chất chống ung thư; và pha chất béo với lượng nằm trong khoảng từ 60% đến 80% (thể 
tích/thể tích) chứa dầu iot hóa và ít nhất một chất hoạt động bề mặt có công thức (I), 
trong đó tỷ lệ của khối lượng chất hoạt động bề mặt so với tổng thể tích của hợp phần 
nằm trong khoảng từ 0,3% đến 5%, công thức (I) của chất hoạt động bề mặt này là như 
sau trong đó: s bằng 0 hoặc 1; m là số nguyên nằm trong khoảng từ 2 đến 30; R1 là 
nhóm có công thức (II) trong đó n là số nguyên nằm trong khoảng từ 4 đến 10, o là số 
nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 4; p là số nguyên nằm trong khoảng từ 3 đến 7; q là 
số nguyên nằm trong khoảng từ 2 đến 10, và r bằng 0 hoặc 1; R2 là nguyên tử hydro 
hoặc giống với R1; và mỗi R3, một cách riêng rẽ, là nguyên tử hydro hoặc giống với R1. 
Sáng chế cũng đề cập đến nhũ tương thu được từ hợp phần này để điều trị bệnh ung thư 
và sự di căn của chúng, phương pháp điều chế chúng, và bộ kit để vectơ hóa chất chống 
ung thư. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2016 
(71) VESUVIUS GROUP, S.A.  (BE) 

Rue de Douvrain, 17, B-7011 GHLIN, Belgium 
(72) Michel DUSSUD (FR) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cơ cấu đo nhiệt độ, ống lót, phương pháp lắp ống lót, phương 

pháp tháo ống lót, phương pháp đo nhiệt độ và thanh chặn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu đo nhiệt độ của bể kim loại bao gồm ống lót và đầu đo 

quang, và sáng chế cũng đề cập đến phương pháp nối hoặc tháo rời ống lót và đầu đo 
quang, và cũng đề cập đến ống lót, thanh chặn và cuối cùng là đề cập đến phương pháp 
đo nhiệt độ của bể kim loại nóng chảy. Theo cơ cấu này, việc lắp và tháo được thực hiện 
dễ dàng hơn trong khi vẫn giữ vùng đo được định tâm và giảm các sự nhiễu loạn đo do 
sự thoát ra của khí từ ống lót được làm bằng vật liệu chịu nhiệt gây ra. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
141 

(11) 49892 
(21) 1-2016-02915 (51) 7 B65D  17/00 

(22) 07.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/050115          07.01.2015 (87) WO2015/104659 16.07.2015 
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UD2014A000145          22.08.2014      IT 
(71) INTERNATIONAL PATENTS AND BRANDS CORPORATION  (PA) 

Calle 50, Torre Nueva Global Bank, Piso 16, Oficina 1602 Panama 
(72) MENTASTI GRANELLI Kerry (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp dùng cho bình chứa các chất và bình chứa các chất có nắp 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp dùng cho bình chứa (11) được làm bằng kim loại và có thể 

chứa chất, nắp này bao gồm chi tiết đóng (12) được xác định bởi đường khía (14) được 
tạo ra có phần trước (18), tay kéo mở (16) được bố trí đè qua hai bên đường khía (14) và 
có đầu trước có điểm tựa (20) nằm ở phía trước phần trước (18), và vùng trung gian (23) 
có lưỡi mềm dẻo (26) gắn vào chi tiết đóng (12), chi tiết cơ học (28) được tạo kết cấu để 
gắn lưỡi mềm dẻo (26) bằng cơ học vào chi tiết đóng (12). Chi tiết cơ học (28) được bố 
trí gần như tiếp tuyến với phần trước (18) của đường khía (14). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2016 
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(72) LEE, Yong Chae  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Nền tảng dịch vụ cho hệ thống trung tâm thương mại để cung 

cấp sản phẩm dịch vụ theo bản theo dõi bán hàng và hệ thống 
xúc tiến sản phẩm để cung cấp sản phẩm quà tặng khuyến mãi 
theo chương trình khuyến mãi sản phẩm, và phương pháp cung 
cấp dịch vụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nền tảng dịch vụ cho hệ thống trung tâm thương mại để cung cấp 
sản phẩm dịch vụ theo bản theo dõi bán hàng, nền tảng dịch vụ bao gồm: bộ điều khiển 
bán sản phẩm để điều khiển quá trình liên quan đến bán hàng và mua hàng trên hệ 
thống trung tâm thương mại; bộ điều khiển tạo thành sản phẩm dịch vụ trung tâm 
thương mại để điều khiển sự tạo thành sản phẩm dịch vụ trung tâm thương mại xác định 
trước theo bản theo dõi bán hàng của sản phẩm có liên quan, khi bộ điều khiển bán sản 
phẩm bán một sản phẩm cụ thể; và bộ điều khiển quay thưởng sản phẩm dịch vụ trung 
tâm thương mại để xác định người mua mục tiêu, người đã mua sản phẩm, rút thăm cho 
sản phẩm dịch vụ trung tâm thương mại được tạo thành bởi bộ điều khiển sản phẩm dịch 
vụ trung tâm thương mại, và phân phối sản phẩm dịch vụ trung tâm thương mại.  
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SEIDEMANN, Georg (DE), ALBERS, Sven (DE), GEISSLER, Christian (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Gói vi điện tử, phương pháp sản xuất gói này và máy tính bao 

gồm gói này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến gói vi điện tử (100) bao gồm linh kiện vi điện tử thụ động (170) 

được bố trí trong thân gói (110), trong đó thân gói (110) là một phần của gói vi điện tử 
(100) mà nó tạo nên sức chống đỡ và/hoặc độ vững chắc cho gói vi điện tử (100). Trong 
gói vi điện tử (100) loại chip lật, thân gói (110) có thể bao gồm nền vi điện tử mà linh 
kiện vi điện tử tích cực (140) được nối điện. Trong gói vi điện tử (100) loại linh kiện 
gắn, thân gói (110) có thể bao gồm vật liệu trong đó linh kiện vi điện tử tích cực (140) 
được gắn vào. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất gói vi điện tử (100) này 
và máy tính (300) bao gồm gói vi điện tử (100) này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất S - benzylthiouraxil và phương pháp tăng cường sự 

sinh trưởng của cây một lá mầm hoặc cây hai lá mầm sử dụng 
hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng cường sự sinh trưởng của rễ bao gồm bước cho 
cây, vật liệu nhân giống cây, vùng rễ, hoặc rễ của cây sử dụng hơp chất S- 
benzylthiouraxil, hoặc muối của nó. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm giảm 
các tác dụng có hại do các điều kiện tác động từ môi trường gây ra cho cây, như khô 
hạn, hoặc nhiệt độ cao, bằng cách cho cây, vật liệu nhân giống cây, vùng rễ, hoặc rễ của 
cây tiếp xúc với hợp chất S-benzylthiouraxil, hoặc muối của nó. Sáng chế còn đề cập 
đến các dẫn xuất S-benzylthiouraxil mới và muối của nó.  
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(71) SOLVAY SA  (BE) 

310, rue de Ransbeek, B-1120 Brussels, Belgium 
(72) THIJSSEN, Marc (BE), PERRIN, Patrick (FR), KABBABE, Jorge (VE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm phản ứng chứa natri bicacbonat, quy trình sản xuất 

chế phẩm và quy trình làm sạch khí thải sử dụng chế phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm phản ứng bao gồm natri bicacbonat với hàm lượng nằm 
trong phạm vi từ 60% đến 98% khối lượng, natri cacbonat với hàm lượng nắm trong 
phạm vi từ 1% đén 40% khối lượng và amoniac được thể hiện dưới dạng các ion amoni 
NH4 với hàm lượng nằm trong phạm vi 0,02 đến 0,2% khối lượng, khác biệt ở chỗ chế 
phẩm chứa nước với lượng dưới 1,0 % khối lương. Sáng chế còn đề xuất quy trình sản 
xuất chế phẩm đó và quy trình làm sạch khí thải bằng cách sử dụng chế phẩm đó.  
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3F, Hikari-Bldg., 1-21-1, Asakusabachi, Taitou-ku, Tokyo 1110053, Japan 
(72) SATO Kazunori (JP), MIYAHARA Nobuhiro (JP), MATSUOKA Kentaro  (JP) 
(74) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư (LUVINA LAW FIRM) 
(54) Loa đa năng 

  (57)     Sáng chế đề cập loa đa năng truyền một cách hiệu quả động năng chuyển đổi từ năng 
lượng điện của một tín hiệu âm thanh đến một hoặc nhiều màng loa, cho phép cả người 
bình thường và người khiếm thính nghe được dễ dàng hơn nhờ âm lượng lớn hơn và âm 
thanh được truyền một cách rõ ràng. Loa đa năng (10) này bao gồm một màng loa (1) 
hình phẳng, một bộ phận truyền động (2) giúp màng loa rung theo một tín hiệu điện đầu 
vào, và một khung loa (3) với một cấu trúc rỗng để chứa màng loa và bộ phận truyền 
động. Khung loa có một khe hở (39) trên bề mặt, bộ phận truyền động gắn cố định với 
khung loa, tiếp giáp với cạnh cuối của màng loa để có chung hướng di chuyển với màng 
loa. Màng loa tạo thành một mặt cong kéo dài từ điểm đầu (1a) đến điểm cuối bên kia 
(1b) của khung loa, nơi bộ phận truyền động được gắn vào, và được bố trí bao cả khe hở 
của khung loa 
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(22) 13.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/011191     13.01.2015 (87) WO2015/108861 23.07.2015 
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62/054,742          24.09.2014      US 
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40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America 
(72) BHARATHAN, Indu T. (IN), BLACKBURN, Chris (US), CIAVARRI, Jeffrey P. (US), 

CHOUITAR, Jouhara (FR), CULLIS, Courtney A. (US), D'AMORE, Natalie (CA), 
FLEMING, Paul E. (US), GIGSTAD, Kenneth M. (US), GIPSON, Krista E. (US), 
GIRARD, Mario (CA), HV, Yongbo (US), LEE, Janice (US), LI, Gang (CN), REZAEI, 
Mansoureh (US), SINTCHAK, Michael D. (US), SOUCY, Francois (CA), STROUD, 
Stephen G. (US), VOS, Tricia J. (US), WONG, Tzu-Tshin (MY), XU, He (CN), XU, 
Tianlin (US), YE, Yingchun (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất heteroaryl và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I: 
 

 
 
và muối dược dụng của nó, trong đó X, R1, R2, R3, R4, R5 , L1 , L2 , m, và n là như được 
xác định trong bản mô tả. Hợp chất này là chất ức chế VPS34 và do đó hữu ích để điều 
trị các rối loạn tăng sinh, rối loạn viêm hoặc rối loạn tim mạch. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
148 

(11) 49899 
(21) 1-2016-02964 (51) 7 F23D  1/02 

(22) 12.05.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/CN2014/077207     12.05.2014 (87) WO2015/103832 16.07.2015 
(30) 201410013039.7          13.01.2014      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2016 
(71) XUZHOU KERONG ENVIRONMENTAL RESOURCES CO., LTD.  (CN) 

No. 12 Yangshan Road, Economic Development Zone Xuzhou, Jiangsu 221004, China
(72) CHENG, Huaizhi (CN), GAO, Keying (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Lò đốt than cám ít phát thải khí NOx tăng cường khả năng 

phân cấp không khí nạp vào lò 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lò đốt than cam ít phát thải khí NOx tăng cường khả năng phân cấp 

không khí nạp vào lò bao gồm ống dẫn khí sơ cấp (1), ống dẫn khí thứ cấp bên trong 
thổi khí thẳng (2) và ống dẫn khí thứ cấp bên trong thổi khí xoáy (3). Than cám được 
phân tách ở vòi phun thành dòng đặc bên trong và dòng loãng bên ngoài và được phun 
vào trong đáy lò thông qua bộ hiệu chỉnh than cám (5) và bộ phân tách than cám (6), 
được bố trí bên trong ống dẫn khí sơ cấp (1). Không khí thứ cấp bên trong được cung 
cấp với cửa vào thổi khí thẳng và cửa vào thổi khí xoáy và sau đó được phun vào đáy lò 
sau khi được phối trộn trong ống dẫn khí. Thể tích của dòng không khí thổi khí thẳng 
được điều khiển bằng thanh kéo (8), sao cho cường độ thổi khí xoáy của không khí thứ 
cấp bên trong có thể được điều khiển. Cả hai cửa ra không khí sơ cấp và thứ cấp đều 
được bố trí với miệng côn mở rộng (7) có góc nhất định, sao cho việc trộn lẫn đúng thời 
điểm giữa không khí thứ cấp và than cám được điều khiển một cách hiệu quả. Đồng 
thời, thành được làm mát bằng nước của vòi phun được giữ trong môi trường oxy hóa 
trong thời gian dài. Nhờ đó sự tạo xỉ và ăn mòn ở nhiệt độ cao trên thành làm mát bằng 
nước trong vùng lò đốt có thể tránh được một cách hiệu quả. 
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(30) 14/153,260          13.01.2014      US 
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(72) LAI, Choung-Houng (US), WILTZIUS, Bryan J. (US), BOYDSTON, Jerry D. (US), 

LEMBERGER, Michael J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Panen xây dựng nhiều lớp phức hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới việc sử dụng các màng polyeste trên các tấm vật liệu xây dựng để 
cho phép cải thiện các lớp phủ bề mặt. Tốt hơn là, màng polyeste được phủ lên miếng 
lót kính bằng chất dính để tạo ra tấm mỏng. Sau đó, tấm mỏng này được dính chặt với 
bề mặt ngoài của tấm vật liệu bằng thạch cao. Màng polyeste có lợi thế vì nó cho phép 
các lớp, phủ bề mặt ngoài được phủ. Theo một phương án thực hiện, lớp phủ acrylic bên 
ngoài được phủ lên màng polyeste. Các tấm vật liệu được kết cấu theo sáng chế này cho 
phép thu được các lớp hoàn thiện bên ngoài mà không cần tới các vật liệu hoặc các bước 
hoàn thiện thừa. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
150 

(11) 49901 
(21) 1-2016-02982 (51) 7 H05K  5/03 

(22) 18.02.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/CN2014/072206      18.02.2014 (87) WO2015/123812 27.08.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2016 
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Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland 
(72) THOMPSON, Rob (GB), DUNLEA, Nigel (IE), LIAO, Kairong (CN), YANG, Yi 

(CN), CHIANG, Chuanhua (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị chứa nhựa dẻo nhiệt được đúc áp lực, vỏ chứa thiết bị 

này và phương pháp chế tạo thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bao gồm: phần thân chứa nhựa dẻo nhiệt bán kết tinh được 

đúc áp lực bao gồm phần vô định hình thứ nhất xác định ít nhất bề mặt ngoài của phần 
thân và phần kết tinh thứ hai xác định ít nhất phần bên trong của phần thân; trong đó 
phần vô định hình thứ nhất bao gồm các khoảng hở và trong đó kết cấu bề mặt của bề 
mặt ngoài của phần thân được xác định bởi các khoảng hở lộ ra. Ngoài ra, sáng chế đề 
cập đến vỏ chứa thiết bị này, phương pháp chế tạo thiết bị này và hệ thống để thực hiện 
phương pháp đó. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 2-amino-3,5,5-triflo-3,4,5,6-tetrahydropyridin làm 

chất ức chế BACE1 để điều trị bệnh Alzheimer 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế enzym BACE1 và dược phẩm chứa hợp 

chất này để sử dụng trong điều trị các rối loạn mà việc giảm chất lắng A là hữu ích như 

bệnh Alzheimer chẳng hạn. 
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(72) GAO, Keying (CN), CHENG, Huaizhi (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Buồng đốt than cám tạo xoáy cháy ổn định khí nitơ thấp và 

mồi lửa tiết kiệm khí đốt/ nhiên liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến buồng đốt than cám tạo xoáy cháy ổn định khí nitơ thấp và mồi lửa 

tiết kiệm khí/nhiên liệu, bao gồm kênh dẫn khí sơ cấp (2), đường nạp khí thứ cấp nhiều 
kênh dẫn và buồng đốt khí/nhiên liệu (1). Các cánh thẳng (15) được bố trí cách đều tạo 
thành đường tròn trên thành trong của lối vào của khoang đốt tăng cường (16) trong 
kênh dẫn khí sơ cấp (2). Các cánh tạo xoáy (14) được bố trí cách đều tạo thành đường 
tròn trên thành ngoài phía trước của buồng đốt khí/nhiên liệu (1). Chiều dài từ đầu trước 
của cánh tạo xoáy (14) đến đều phía trước của buồng đốt khí/nhiên liệu (1) lớn hơn hoặc 
bằng chiều dài của cánh thẳng (15), và đường kính ngoài của cánh tạo xoáy (14) nhỏ 
hơn đường kính trong của cánh thẳng (15). Buồng đốt khí/nhiên liệu (1) được điều chỉnh 
về phía trước và phía sau, làm thay đổi vị trí tương đối của các cánh tạo xoáy (14) và các 
cánh thẳng (15). Cường độ xoáy của khí thứ cấp của buồng đốt có thể được điều chỉnh 
trực tiếp, vùng tuần hoàn khí nhiên liệu nhiệt độ cao phù hợp được tạo ra ở tâm vòi phun 
của buồng đốt thông qua việc điều chỉnh cường độ xoáy của khí thứ cấp, và nguồn nhiệt 
ổn định được cung cấp để mồi lửa và cháy ổn định của than cám. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thép không gỉ và thân của dụng cụ cắt làm bằng thép không 

gỉ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép không gỉ để làm thân của dụng cụ cắt hoặc đồ gá dùng cho 

dụng cụ cắt và thân của dụng cụ cắt được làm bằng thép không gỉ này. Thép không gỉ 
này chứa, tính theo % khối lượng: C: 0,14 0,25%; N: 06 - 0,15%; Si: 0,7 - 1,2%; Mn: 
0,3 - 1,0%; Cr: 12 -15%; Ni: 0,3 - 0,8%; Mo: 0,05 - 0,4%; V: 0,05 - 0,4%; Al: 0,001 - 
0,3%; và lượng còn lại là sắt và các tạp chất không tránh được. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị đầu cuối phát nội dung đa phương tiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát nội dung đa phương tiện, bao gồm: kích hoạt 
chức năng thiết lập số lượng lần phát; phát hiện lệnh nhập của người dùng, và xác định 
số lượng lần phát nội dung đa phương tiện theo lệnh nhập; và phát nội dung đa phương 
tiện theo số lượng lần phát. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị đầu cuối để phát nội dung 
đa phương tiện. Bằng cách áp dụng sáng chế, phương pháp phát nội dung đa phương tiện 
trên thiết bị đầu cuối có thể được cải thiện, và thao tác của thiết bị đầu cuối là thuận tiện 
và tin cậy. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp cơ sở polyme-bitum được dùng để điều chế chất kết 

dính polyme-bitum và sản phẩm thu được từ hỗn hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp cơ sở polyme-bitum có thể được dùng để điều chế chất kết 

dính polyme bitum với chi phí thấp. Hỗn hợp cơ sở theo sáng chế chứa: (a) polyme với 
lượng ít nhất là 25% khối lượng, tốt hơn là với lượng nằm trong khoảng từ 25 đến 80% 
khối lượng, (b) ít nhất một loại nhựa kết dính nhiệt dẻo có phân tử lượng trung bình nằm 
trong khoảng từ 100 đến 3000 g/mol, (c) và/hoặc một hoặc nhiều mono-alkyl, tốt hơn là 
metyl-este của axit béo có 16 đến 18 nguyên tử cacbon (C16- C18), cụ thể là dầu hướng 
dương, dầu hạt lanh, dầu hạt nho, dầu đậu nành, và/hoặc dầu hướng dương tùy ý được 
isome hóa; este (c) cần có mặt khi nhựa kết dính (b) có trị số axit được đo theo tiêu 
chuẩn NF EN ISO 660 là nhỏ hơn 50mg KOH/g. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp điều chế hỗn hợp cơ sở nêu trên, polyme bitum được điều chế từ hỗn hợp 
cơ sở này, nhũ tương và lớp mặt đường thu được từ hỗn hợp cơ sở này, cũng như phương 
pháp để xử lý polyme-bitum. 
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(54) Phương pháp xử lý phân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý phân bao gồm bước: tách phân thành phân và 
nước tiểu; và bổ sung chất khử mùi vào nước tiểu sau khi tách này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Reovirut ở chim được phân lập, chế phẩm, vacxin, kit chẩn 

đoán và phương pháp phát hiện sự phơi nhiễm với reovirut ở 
chim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến reovirut ở chim được phân lập chứa protein C sigma. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến reovirut ở chim nhóm 1 và nhóm 2, chế phẩm chứa reovirut, vacxin 
chứa reovirut, kit chẩn đoán chứa reovirut, kháng thể liên kết với reovirut, protein C 
sigma được phân lập từ reovirut ở chim, phương pháp phát hiện sự phơi nhiễm với 
reovirut ở chim, phương pháp phát hiện tác nhân lây nhiễm reovirut ở chim và phương 
pháp phát hiện reovirut ở chim. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị di chuyển vật liệu may và máy may sử dụng thiết bị 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện di chuyển vật liệu may được lắp vào máy may mà 

không phụ thuộc vào máy may, không chịu chung trọng lượng của bộ truyền động với 
thiết bị truyền tải, và có thể quay mà không có giới hạn nào. Phương tiện di chuyển vật 
liệu may dịch chuyển và quay vật liệu may trong suốt quá trình vận hành của máy may, 
bao gồm khung được dịch chuyển bởi môtơ vận chuyển, bàn tải mà vật liệu may được 
đặt lên đó, bàn tải này bố trí quay được so với khung và dịch chuyển cùng với khung, bộ 
truyền động được lắp đặt sao cho vị trí tương đối của bộ truyền động với máy may 
không thay đổi ngay cả khi khung và bàn tải được dịch chuyển bởi sự dẫn động của 
môtơ vận chuyển, và phương tiện truyền tải truyền lực dẫn động của bộ truyền động đến 
bàn tải để quay bàn tải này. Ngoài ra, phương tiện di chuyển vật liệu may gồm khung 
được dịch chuyển bởi môtơ vận chuyển, bàn tải mà vật liệu may được đặt lên đó, bàn tải 
này được bố trí quay được so với khung và được dịch chuyển cùng với khung, và 
phương tiện điều chỉnh điều chỉnh một phần của chuyển động của bàn tải dịch chuyển 
cùng với khung thành chuyển động theo hướng với hướng mà toàn bộ bàn tải được dịch 
chuyển. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bệ xí, nhà xí, phương pháp làm giảm lượng nước trên mỗi lần sử 

dụng nhà xí, phương pháp lắp đặt nhà xí, phương pháp phân 
tách phân người khỏi sự tiếp xúc với người và hệ thống loại bỏ 
chất thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bệ xí bao gồm bồn thu và vỉ chắn. Bồn thu có phần bát ở trên vuốt 
thon từ vành ở trên có bề mặt ngoài đến lối ra kéo dài qua vách của bồn thu ở phần dưới 
của bồn thu này. Vỉ chắn bao gồm thiết bị đối trọng và tấm phủ được bố trí trên các phía 
đối diện của trục xoay và thiết bị đối trọng này có nhiều cánh tay đối trọng. Tấm phủ có 
mặt phía trên được làm thích ứng để phủ lối ra của bồn thu khi mặt phía trên được gắn 
vào phần phía dưới của bồn thu. Vỉ chắn được lắp xoay quanh trục vào bồn thu sao cho 
tấm phủ gắn vào phần phía dưới của bồn thu khi lực xoay quanh trục có thể quy cho 
thiết bị đối trọng gần như là bằng với hoặc lớn hơn một chút lực xoay quanh trục có thể 
quy cho tấm phủ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến nhà xí, các phương pháp làm giảm 
lượng nước trên mỗi lần sử dụng nhà xí, phương pháp lắp đặt nhà xí, phương pháp phân 
tách phân người khỏi sự tiếp xúc với người và hệ thống loại bỏ chất thải. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Hợp chất dihydro-oxazinobenzodiazepin, quy trình điều chế 
và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 
 

 
 
Trong đó: 
R1, R2 độc lập được chọn từ hydro và C1-4 alkyl; R3 là hydro hoặc nhóm C1-4 alkyl không 
được thế hoặc được thế bằng phenyl, pyridyl, hoặc amino tùy ý được thế bằng C1-4 alkyl; 
R4 là hydro; R5 là nhóm C1-4 alkyl; R6 được chọn từ aryl một vòng, mà là vòng sáu cạnh 
không được thế hoặc được thế bằng một hoặc nhiều nhóm giống hoặc khác nhau được 
chọn từ nhóm C1-4 alkyl , C1-4  alkoxy, C1-4 alkyl halogen hóa, phenyl, phenoxy, halogen, 
nitro; hoặc nhóm heteroaiyl một hoặc hai hoặc ba vòng chứa (các) vòng năm hoặc sáu 
canh có từ 1 đến 3 dị nguyên tử giống hoặc khác nhau được chọn từ nitơ, oxy và lưu 
huỳnh, trong đó ít nhất một trong số các vòng là vòng thơm, và trong đó các vòng này 
tùy ý được thế bằng một hoặc nhiều nhóm giống hoặc khác nhau được chọn từ C1-4 
alkyl, C1-4 alkyl halogen hóa một, hai, ba lần, C1-4 alkoxy, hydroxyl, halogen; chất đồng 
phân vị trí của chúng, raxemat và chất đồng phân đối ảnh, chất đồng phân không đối 
quang, và muối cộng với axit dược dụng, solvat, phức chất, sản phẩm cộng và tiền dược 
chất của chúng, có tác dụng kép chọn lọc lên hệ GABAergic trung ương, quy trình điều 
chế chúng và dược phẩm chứa chúng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm enzym dùng làm thức ăn cho động vật nhai lại, 

phương pháp sản xuất chế phẩm enzym này và chế phẩm thức 
ăn bổ sung dùng cho động vật nhai lại chứa chế phẩm enzym 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm enzym dùng làm thức ăn cho động vật nhai lại, phương 
pháp sản xuất chế phẩm enzym này và chế phẩm thức ăn bổ sung dùng cho động vật 
nhai lại chứa chế phẩm enzym này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất etynyl 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 
 

 
 
trong đó các tham số Y, R1', R1, R2, R3, R4', R4, R5' và R5 như được xác định trong bản 
mô tả; 
hoặc muối dược dụng hoặc muối cộng axit, hỗn hợp raxemic, hoặc chất đồng phân đối 
ảnh và/hoặc chất đồng phân quang học tương ứng của nó và/hoặc chất đồng phân lập thể 
của nó. Các hợp chất này được dùng để điều trị bệnh Parkinson, bệnh lo âu, chứng nôn, 
rối loạn xung lực cưỡng bức, chứng tự kỷ, sự bảo vệ hệ thần kinh, bệnh ung thư, trầm 
cảm và đái tháo đường typ 2. 
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Composit kim loại-nhựa có lớp kết dính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến composit kim loại-nhựa có khả năng chống va đập, khả năng chống 
va đập chịu nhiệt và đặc tính chống dính tốt, composit này có lớp kết dính chứa ít nhất 
một copolyme và trime ở giữa lớp kim loại và lớp nhựa. Lớp kết dính chứa ít nhất một 
trong số các copolyme và trime thu được từ quá trình đồng trùng hợp hai hoặc ba trong 

số các monome a), b), c) và d): a) -olefin được thể hiện bởi công thức hóa học 1: 

RCH=CH2 (trong đó R là gốc hyđro hoặc gốc alkyl có 1 đến 8 nguyên tử cacbon); b) ít 
nhất là một trong các acrylat hoặc metacrylat; c) ít nhất một trong số các axit acrylic 

không bão hòa -etylenat và axit metacrylic, mà mỗi axit có 3 đến 20 nguyên tử 

cacbon, axit sulfonic, và axit phosphoric; và d) monome chứa nhóm bất kỳ trong số: 
nhóm glycidyl, nhóm hyđroxyl, nhóm axit maleic khan, nhóm axit carbonxylic và nhóm 
este. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Nhựa acrylic, chế phẩm phủ dạng bột chứa nhựa này và nền 

được phủ chế phẩm phủ dạng bột  
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhựa acrylic có nhóm chức epoxy có Tg lớn hơn 85°C và thông số 

độ tan tính toán được nằm trong khoảng từ khoảng 9,20 đến 9,30 (cal/cm3)1/2. Nhựa này 
chứa dưới dạng các monome đồng trùng hợp, một hoặc nhiều monome chưa bão hòa có 
nhóm chức epoxy với lượng nằm trong khoảng từ 10% đến 40% khối lượng; một hoặc 
nhiều monome acrylic kỵ nước với lượng nằm trong khoảng từ 10% đến 20% khối 
lượng, và ít nhất một copolyme không ion khác với monome acrylic kỵ nước với lượng 
nằm trong khoảng từ 50% đến 75% khối lượng, mỗi monome tính theo tổng khối lượng 
của các monome đồng trùng hợp trong nhựa này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm phủ dạng bột chứa nhựa acrylic và nền 
được phủ chế phẩm phủ dạng bột này. 
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(22) 30.01.2015 (43) 26.12.2016 
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(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268 (US) 
(72) GUPTA, Manju  (US), BENNETT, Sara  (US), ELANGO, Navin  (US), 

MUTHURAMAN, Karthik N. (US), BERINGER, Jeffrey (US), WU, Huixia (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cat-xet biểu hiện gen, vectơ tái tổ hợp, tế bào chuyển gen 

chứa cat-xet này và phương pháp biểu hiện trình tự mã hóa 
khác loài ở thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cat-xet biểu hiện gen chứa trình tự khởi đầu liên kết một cách có 
kiểm soát với gen chuyển, vectơ tái tổ hợp và tế bào chuyển gen chứa cat-xet này và 
phương pháp biểu hiện trình tự mã hóa khác loài ở thực vật chuyển gen. 
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(21) 1-2016-03081 (51) 7 C22C  38/42,  38/44,  38/00,  38/02,  

38/04 
(22) 02.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/FI2015/050065         02.02.2015 (87) WO2015/114222 06.08.2015 
(30) 20145113         03.02.2014      FI 
(71) OUTOKUMPU OYJ  (FI) 

Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki, Finland 
(72) OLIVER, James (GB), JONSSON, Jan Y. (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thép không gỉ song pha ferit austenit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép không gỉ song pha ferit austenit có khả năng tạo hình tốt bằng 
cách sử dụng hiệu ứng TRIP (độ dẻo gây ra nhờ chuyển pha - Transformation Induced 
Plasticity) và khả năng chống ăn mòn cao với đương lượng chống ăn mòn rỗ (pitting 
resistance equivalent - PRE) cân bằng. Thép không gỉ song pha theo sáng chế chứa 
(theo % khối lượng): C với lượng nhỏ hơn 0,04%, Si với lượng nằm trong khoảng từ 0,2 
đến 0,8%, Mn với lượng nhỏ hơn 2,0%, Cr với lượng nằm trong khoảng từ 16,5 đến 
19,5%, Ni với lượng nằm trong khoảng từ 3,0 đến 4,7%, Mo với lượng nằm trong 
khoảng từ 1,5 đến 4,0%, w với lượng nhỏ hơn 3,5%, Cu với lượng nhỏ hơn 1%, N với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,13 đến 0,26%, lượng còn lại là sắt và các tạp chất thường 
có trong thép không gỉ. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2016 
(71) ARCHROMA IP GMBH  (CH) 

Neuhofstrasse 11, CH-4153 Reinach, Switzerland 
(72) NUSSER, Rainer (DE), GISLER, Markus (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thuốc nhuộm monoazo anion dạng dime, quy trình điều chế 

thuốc nhuộm này và quy trình nhuộm và/hoặc in lên nền hữu 
cơ bằng thuốc nhuộm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I), quy trình điều chế thuốc 
nhuộm này và quy trình nhuộm và/hoặc in lên nền hữu cơ bằng thuốc nhuộm 
này. 
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(72) NIKOLAISEN, Per Ivar (NO) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Màng ngăn làm lạnh sâu của bình vận tải biển, thiết bị và 

phương pháp cách nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng ngăn lạnh sâu của bình chứa vận tải biển được tạo từ nhiều 

panen đơn, mỗi panen được bố trí sắp thẳng hàng với các panen liền kề trên bề mặt bên 
trong của khoảng khoang chứa của bình chứa vận tải biển và bao gồm các phương tiện 
ghép nối đơn tại phần tâm của panen và lớp không thấm trên bề mặt của màng ngăn đối 
diện với khoảng khoang chứa. 
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(21) 1-2016-03093 (51) 7 C07K  14/62, A61P  3/10, A61K  
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(22) 20.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2015/000576     20.01.2015 (87) WO2015/108398 A1 23.07.2015 
(30) 10-2014-0006938          20.01.2014      KR 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.  (KR) 

214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-958, Republic of Korea 
(72) JUNG, Sung Youb (KR), HWANG, Sang Youn (KR), OH, Euh Lim  (KR), PARK, 

Sung Hee  (KR), KIM, Hyun Uk (KR), LIM, Chang Ki (KR), KWON, Se Chang (KR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Insulin có tác dụng kéo dài, chất tương tự insulin, 

polynucleotit mã hóa chất tương tự insulin, vật truyền biểu 
hiện, thể liên hợp, phương pháp sản xuất insulin và chế phẩm 
chứa insulin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất tương tự insulin có ái lực liên kết với thụ thể insulin nhằm làm 
tăng thời gian bán thải trong máu của insulin. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
polynucleotit mã hóa chất tương tự insulin, vật truyền biểu hiện chứa polynucleotit, thể 
biến nạp chứa vật truyền biểu hiện, phương pháp sản xuất insulin, thể liên hợp và chế 
phẩm chứa insulin có tác dụng kéo dài. 
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(21) 1-2016-03099 (51) 7 H01H  9/02, H05B  37/02,  39/08, 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2016 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) Yasuhiro UEDA (JP), Tomohiro MIYAKE (JP), Kosuke SASAKI (JP), Hirotada 

HIGASHIHAMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chuyển mạch 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị chuyển mạch bao gồm thân chuyển mạch (1) và khối thao tác 
(2). Thân chuyển mạch (1) bao gồm khối điều khiển (5), khối thiết đặt (52) bao gồm ít 
nhất một chuyển mạch (520, 521), và vỏ (10) được tạo dạng hộp và chứa khối điều 
khiển (5) và khối thiết đặt (52). Khối điều khiển (5) thực hiện các thiết đặt khác nhau 
khi chuyển mạch (520, 521) của khối thiết đặt (52) được thao tác. Vỏ (10) bao gồm, ở 
mặt trước, thành phần thao tác (121, 122, 123) để thao tác với các chuyển mạch của 
khối thiết đặt (52). Khối thao tác (2) được gắn vào vỏ (10) sao cho có thể di chuyển 
được giữa vị trí thứ nhất mà trong đó mặt trước của vỏ (10) được che lên, và vị trí thứ hai 
mà trong đó mặt trước của vỏ (10) được để lộ ra. 
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1/015,  1/09 
(22) 24.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/055191          24.02.2015 (87) WO2015/129676 03.09.2015 
(30) 2014-034877          26.02.2014       JP 
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(72) KOJIMA Yohei (JP), NAKAO Kenta (JP), NAKAYAMA Hiroyuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống chiếu sáng, hệ thống nhận biết biển đăng ký, phương 

pháp chiếu sáng và vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chiếu sáng có thiết bị chiếu sáng (2) được tạo cấu hình để 

bao gồm bộ phận chiếu sáng được tạo ra từ nhiều phần nguồn sáng mà được bố trí để 
chiếu sáng tương ứng các phần chia chiếu sáng có trong vùng chiếu sáng định trước trên 
mặt đường và các điều kiện chiếu sáng tương ứng có khả năng được điều chỉnh riêng rẽ 
đổi với vùng đó, và bộ phận thiết lập điều kiện chiếu sáng (402) được tạo cấu hình để 
thiết lập các điều kiện chiếu sáng đối với các phần nguồn sáng trên cơ sở thông tin trạng 
thái chỉ báo trạng thái của mặt đường hoặc trạng thái của xe đang di chuyển trên mặt 
đường, được thu nhận để tương ứng với phần chia chiếu sáng. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2016 
(71) STEPS HOLDING B.V.  (NL) 

Oranjestraat 47-49, 5091 BK Oost West en Middelbeers, The Netherlands 
(72) PEDRINI, Gianmario (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Tất chân, phương pháp sản xuất tất chân và máy dệt dạng 

tròn để sản xuất hàng dệt kim 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tất chân (1) không đường may được tạo thành theo quy trình dệt, 

phương pháp sản xuất và máy dệt tròn để sản xuất hàng dệt kim. Tất chân (1) được tạo 
thành theo quy trình dệt bao gồm phần gót chân (4), phần ngón chân (2) và phần giữa 
(3) ở giữa phần gót chân (4) và phần ngón chân (2) và phần mở (5) nằm giữa phần gót 
chân (4) và phần ngón chân (2), phần giữa (3) để đưa chân người sử dụng vào. Phần 
ngón chân (2) và phần gót chân (4) đặt thẳng nhau theo chiều dọc. Phần mở (5) kết thúc 
ở vị trí cạnh phải (6) và cạnh trái (7). Tất chân (1) được dệt không đường may liên tục 
thành sản phẩm hoàn chỉnh. Tại ít nhất một hoặc cả hai cạnh phải (6) và cạnh trái (7) có 
ít nhất một phần co giãn (8) được tạo thành nhờ nhiều đường may (10, 10') tại điểm kết 
thúc của quy trình dệt. Các đường may (10, 10') bao gồm ít nhất một sợi chính (11) của 
tất chân (1) được dệt với ít nhất một sợi co giãn (12, 12'). Sợi co giãn (12, 12') có thể 
kéo dài mà không bị đứt tại ít nhất một phần co giãn, bởi vì nó không bị cắt tại mỗi quy 
trình dệt của ít nhất một phần co giãn (8) nói trên. 
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(72) FREEMAN, Gordon, James (US), SHARPE, Arlene, Helen (US), BLATTLER, Walter, 
A. (US), MATARAZA, Jennifer, Marie (US), SABATOS-PEYTON, Catherine, Anne 
(US), CHANG, Hwai, Wen (US), FREY, Gerhard, Johann (DE) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phân tử kháng thể được phân lập có khả năng liên kết với 

protein gây chết theo chương trình (PD-1), dược phẩm chứa 
phân tử kháng thể này và phương pháp sản xuất phân tử 
kháng thể này 

  (57)     Sáng chế bộc lộ phân tử kháng thể mà gắn kết đặc hiệu với protein gây chết theo chương 
trình-1 (PD-1). Các phân tử kháng thể kháng PD-1 có thể được sử dụng để điều trị, ngăn 
ngừa và/hoặc chẩn đoán các tình trạng và rối loạn ung thư hoặc nhiễm trùng. Sáng chế 
cũng bộc lộ dược phẩm chứa các phân tử kháng thể này, phân tử axit nucleic mã hóa các 
phân tử kháng thể này, vectơ biểu hiện, tế bào chủ, phương pháp sản xuất các phân tử 
kháng thể này và phương pháp phát hiện PD-1. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
174 

(11) 49925 
(21) 1-2016-03165 (51) 7 C09D  5/32,  5/00, C21D  9/46, C23C  

2/12,  2/26,  2/28, B32B  15/08 
(22) 13.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/000143          13.02.2015 (87) WO2015/150892 08.10.2015 
(30) PCT/IB2014/000455          31.03.2014      IB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2016 
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(72) Christine DESSAIN (FR), Michel SANADRES (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm hoặc phôi có lớp phủ lót, phôi đã được hàn, phương pháp 

chế tạo chi tiết đã được dập tôi cứng và phương pháp chế tạo 
phôi đã được hàn, dập nóng và dập tôi cứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm hoặc phôi có lớp phủ lót bao gồm đế thép để xử lý nhiệt, trên ít 
nhất một phần của ít nhất một mặt trong số các mặt chính của nó, được phủ chồng lên 
bởi lớp phủ lót có ít nhất một lớp nhôm hoặc hợp kim nhôm, trên ít nhất một phần của 
lớp phủ lót này được phủ chồng lên bởi lớp polyme có độ dày nằm trong khoảng từ 2 

đến 30m, chứa polyme không chứa silic, và chứa lượng nitơ nhỏ hơn 1% khối lượng 

tính theo khối lượng của lớp này, trong đó lớp polyme này chứa chất tạo màu cacbon với 
lượng nằm trong khoảng từ 3 đến 30% khối lượng, tính theo khối lượng của lớp này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phôi đã được hàn, phương pháp chế tạo chi tiết đã 
được dập tôi cứng và phương pháp chế tạo phôi đã được hàn, dập nóng và dập tôi cứng 
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(86) PCT/US2015/013334     28.01.2015 (87) WO2015/116707 06.08.2015 
(30) 258/DEL/2014          28.01.2014      IN 
(71) MEDIVATION TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

525 Market Street, 36th Floor, San Francisco, California 94105, United States of 
America 

(72) David HUNG (US), Sarvajit CHAKRAVARTY (US), Roopa RAI (US), Sebastian 
BERNALES (US), Balaji Dashrath SATHE (IN), Gonzalo URETA (US), Emma 
MCCULLAGH (US) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thể tiếp hợp chứa gốc thuốc nhuộm cation và dược phẩm chứa 

thể tiếp hợp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp chứa gốc thuốc nhuộm cation được liên kết với một 

hoặc nhiều chất điều trị. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thuốc nhuộm cation multime 
chứa gốc thuốc nhuộm cation, dược phẩm chứa thể tiếp hợp, quần thể tế bào sửa chữa và 
thuốc nhuộm cation chứa nhóm liên kết. 
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(11) 49927 
(21) 1-2016-03169 (51) 7 A01H 4/00, 4/008 

(22) 26.08.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2016 
(71) Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp  (VN) 

Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
(72) Bùi Văn Thắng (VN), Hồ Hải Ninh (VN) 
(54) Quy trình sản xuất cây xoan ta (Melia azedarach L.) tam bội 

bằng phương pháp nuôi cấy mô nội nhũ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất cây xoan ta (Melia azedarach Linn) tam bội 

bằng phương pháp nuôi cấy mô nội nhũ. Quy trình này bao gồm các bước: a) tách mô 
nội nhũ từ hạt non và nuôi cấy tạo mô sẹo từ mô nội nhũ, b) tái sinh chồi từ mô sẹo phát 
triển từ mô nội nhũ, c) tạo cây xoan ta tam bội hoàn chỉnh trên các loại môi trường nuôi 
cấy bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng với nồng độ khác nhau, và d) huấn luyện và 
ra ngôi. Quy trình theo sáng chế giúp cho việc sản xuất được cây giống xoan ta tam bội 
(3n) sinh trưởng nhanh và thể tích thân lớn phục vụ cho việc trồng rừng sản xuất gỗ lớn 
năng suất cao. 
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(11) 49928 
(21) 1-2016-03184 (51) 7 B65G  61/00,  1/137 

(22) 29.01.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2014/051984      29.01.2014 (87) WO2015/114759 06.08.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2016 
(71) JAPAN PALLET RENTAL CORPORATION  (JP) 

Ote Center Bldg., 1-1-3, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan 
(72) HIGUCHI Naohisa (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống quản lý thùng phân phối, phương pháp quản lý 

thùng phân phối và vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống quản lý thùng phân phối (1) bao gồm: phần lưu trữ bản 

kiểm kê (11) để lưu trữ bản kiểm kê tài sản chỉ báo tổng số thùng phân phối đóng vai trò 
là các đối tượng quản lý, bản kiểm kê địa điểm chỉ báo số lượng các thùng phân phối mà 
tồn tại đối với các địa điểm tương ứng, và bản kiểm kê điều chỉnh chỉ báo số lượng 
chênh lệch giữa số lượng gửi và số lượng nhận các thùng phân phối đối với mỗi lần gửi-
và-nhận; phần thu nhận thông tin gửi-và-nhận (12) để thu nhận thông tin gửi mà liên kết 
thông tin chỉ báo địa điểm gửi với thông tin chỉ báo số lượng gửi các thùng phân phối 
hoặc thông tin nhận mà liên kết thông tin chi báo địa điểm nhận với thông tin chỉ báo số 
lượng nhận các thùng phân phối; phần thu nhận thông tin gửi-và-nhận-riêng (13) để thu 
nhận thông tin gửi-và-nhận-riêng mà quy định việc gửi-và-nhận được liên kết với thông 
tin gửi hoặc thông tin nhận; phần cập nhật bản kiểm kê (14) để cập nhật bản kiểm kê địa 
điểm của địa điểm gửi hoặc địa điểm nhận dựa trên thông tin gửi hoặc thông tin nhận; 
và phần tính toán bản kiểm kê điều chỉnh (15) để tính toán bản kiểm kê điều chỉnh về 
việc gửi-và-nhận được quy định bởi thông tin gửi-và-nhận-riêng dựa trên thông tin gửi 
hoặc thông tin nhận và để lưu trữ bản kiểm kê điều chỉnh vào phần lưu trữ bản kiểm kê 
(11). 
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(11) 49929 
(21) 1-2016-03185 (51) 7 C04B  7/45, F27D  3/16 

(22) 18.09.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2014/004795         18.09.2014 (87) WO2015/128910 03.09.2015 
(30) 2014-038119         28.02.2014      JP 
(71) MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION  (JP) 

3-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117 Japan 
(72) WANG, Junzhu (CN), TAKAYAMA, Yoshinori (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lò nung tầng sôi 

  (57)     Sáng chế đề xuất lò nung tầng sôi có thể thực hiện nung đầy đủ bằng giảm tỷ lệ nhiên 
liệu chưa cháy ở cửa thoát của lò nung tầng sôi trong khi ngăn chặn hiện tượng tắc trong 
tháp tiền nung. Theo sáng chế, các đường thổi than bột (3), máng nguyên liệu thô (4) 
của nguyên liệu thô của xi măng, và các ống nạp không khí thứ nhất đến thứ tư (từ 5a 
đến 5d) được nối với vách đáy bên của thân lò hình ống (2) có phần đầu trên được đóng 
kín bằng tấm nắp đỉnh (2b); cửa thổi không khí tạo tầng sôi (2a) được làm phù hợp để 
thổi không khí tạo tầng sôi vào được bố trí ở đáy của thân lò (2); ống dẫn khí xả (6) 
được nối với vách đỉnh bên của thân lò được bố trí ở trên các ống nạp không khí thứ 
nhất và/hoặc thứ hai (5a, 5b) theo cách được đặt cách xa khỏi tấm nắp đỉnh (2b); và các 
miệng thổi (3a) của đường thổi than bột được bố trí ở dưới các cửa hút của các ống nạp 
không khí tương ứng (từ 5a đến 5d) nhưng ở trên cửa thổi không khí tạo tầng sôi (2a), và 
ít nhất một trong các miệng thổi (3a) được bố trí ở dưới ống nạp không khí thứ ba và thứ 
tư (5c hoặc 5d).  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
179 

(11) 49930 
(21) 1-2016-03195 (51) 7 C07D  401/14,  401/04,  409/14,  

417/14, A61K  31/454, A61P  3/10 
(22) 05.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/018870     05.03.2015 (87) WO2015/134699 11.09.2015 
(30) 61/949,490          07.03.2014      US 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543, United States of 
America 

(72) AHMAD, Saleem (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất ức chế monoaxylglyxerol axyltransferaza 2 

đihyđropyriđinon được thế bằng tetrazolon và dược phẩm 
chứa chất ức chế này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I): 
 

 
 
chất đồng phân lập thể, chất hỗ biến, muối dược dụng, chất đa hình và solvat của nó, 
trong đó các biến có ý nghĩa như nêu trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế là chất ức 
chế monoaxylglyxerol axytransferaza 2 (MGAT2), có thể được sử dụng làm thuốc. 
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(11) 49931 
(21) 1-2016-03205 (51) 7 C07D  239/48,  239/42 

(22) 29.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/013412    29.01.2015 (87) WO2015/116755 06.08.2015 
(30) 61/933,636         30.01.2014      US 

61/025,161         16.07.2014      US 
(71) SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC  (US) 

10300 Campus Point Drive, Suite 100, San Diego, CA 92121, United States of America
(72) FERRETTI, Antonio Christian (IT), MAN, Hon-wah (US), MUSLEHIDDINOGLU, 

Jale (TR), XU, Jean (US), YONG, Kelvin Hin-yeong (CA), BEAUCHAMPS, Marie 
Georges (US), KOTHARE, Mohit Atul (US), ZHOU, Nanfei (US), BOERSEN, Nathan 
Andrew (US), LI, Ying (US), HILGRAF, Robert (DE), NAGY, Mark A. (US), ZOU, 
Daozhong (US), HUANG, Lianfeng (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất 2-(tert-butylamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hydroxy-4-

metylxyclohexylamino)-pyrimidin-5-carboxamit dạng rắn, 
phương pháp điều chế và tinh chế hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất 2-(tert-butylamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hydroxy-4-
metylxyclohexylamino)-pyrimidin-5-carboxamit dạng rắn và phương pháp điều chế, 
tinh chế hợp chất này. 
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(11) 49932 
(21) 1-2016-03210 (51) 7 A23C  9/142, A23J  3/08, A23C  

9/152,  21/06, A23J  1/20 
(22) 23.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/NZ2015/000004      23.01.2015 (87) WO2015/118021 28.07.2015 
(30) 704054           23.01.2015      NZ 
(71) GOODMAN FIELDER NEW ZEALAND LIMITED  (NZ) 

Level 2, 123 Carlton Gore Road, Newmarket, Private Bag 11907, Ellerslie, Auckland 
1023, New Zealand 

(72) DAS, Shantanu  (NZ), TANEJA, Namrata (NZ), OLNEY, Sonya Dianne (NZ), ELLIS, 
Ashling (NZ), HALL, Christopher Edward (NZ), SINGH, Harjinder (NZ), YE, Aiqian  
(NZ) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm chiết xuất từ sữa chứa sản phẩm còn lại sau siêu lọc 

chiết tách từ sữa, bị biến tính và phương pháp sản xuất sản 
phẩm còn lại sau siêu lọc chiết xuất từ sữa, bị biến tính để tạo 
thành chế phẩm chiết xuất từ sữa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chiết xuất từ sữa chứa sản phẩm còn lại sau siêu lọc chiết 
xuất từ sữa và bị biến tính, gồm nguồn sữa gầy và/hoặc có ít hơn 0,5% khối lượng chất 
béo. Sản phẩm còn lại sau siêu lọc chiết xuất từ sữa và bị biến tính cho phép tạo thành 
các vi bọt trong chế phẩm sữa gầy được sục khí, và do đó, duy trì được những đặc tính 
cảm quan mong muốn nhất định như vị ngon và độ đặc nhận thấy. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm còn lại sau siêu lọc chiết xuất từ sữa và 
bị biến tính để tạo tạo thành chế phẩm chiết xuất từ sữa. 
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(11) 49933 
(21) 1-2016-03219 (51) 7 C02F  101/38, B01J  20/28,  20/30,  

20/26, C02F  1/28 
(22) 30.08.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2016 
(71) Trường đại học Duy Tân  (VN) 

254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
(72) Lê Văn Thuận (VN), Lê Hoàng Sinh (VN), Đặng Thị Thanh Thảo (VN), Trần Bảo 

Châu (VN), Võ Đăng Quang (VN) 
(54) Phương pháp tổng hợp hạt chitosan từ tính dùng để xử lý môi 

trường 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình tổng hợp vật liệu hấp phụ để xử lý môi trường từ những 

nguyên liệu phế thải, cụ thể là phương pháp tổng hợp hạt chitosan liên kết ngang có từ 
tính từ vỏ tôm và xỉ thép dùng để loại bỏ kim loại nặng và thuốc nhuộm trong nước thải.  
Bằng cách sử dụng những nguyên liệu phế thải như xỉ thép, vỏ tôm và nguồn nguyên 
liệu tự nhiên từ thực vật đã tổng hợp được vật liệu hấp phụ từ tính trên cơ sở chitosan có 
hiệu quả cao về kinh tế lẫn môi trường. Quy trình tổng hợp bao gồm: tổng hợp ôxít sắt 
từ Fe3O4 từ xỉ thép, tổng hợp chitosan từ vỏ tôm, tạo hạt chitosan từ tính và tạo liên kết 
ngang hạt chitosan từ tính thu được bằng dịch chiết thực vật có chứa tannin được chọn từ 
nhóm gồm dịch chiết trà xanh, trà đen, lá chè, vỏ lựu, lá vối, quả hồng xiêm, vỏ măng 
cụt.  
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(11) 49934 
(21) 1-2016-03223 (51) 7 A61K  31/506, A61P  3/06,  9/00 

(22) 05.02.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/NL2014/050068     05.02.2014 (87) WO2015/119495 13.08.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2016 
(71) 1. DEZIMA PHARMA B.V.  (NL) 

Minervum 7061, 4817ZK Breda, The Netherlands 
2. MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION  (JP) 
3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8505, Japan 

(72) FORD, John (GB), ROUND, Patrick (GB), KASTELEIN, John (NL), KAWAGUCHI, 
Atsuhiro (JP), TOMIYASU, Koichi (JP), OKA, Kozo (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất ức chế protein trung chuyển cholesteryl este (CETP) và 

dược phẩm chứa chất ức chế này dùng để điều trị hoặc phòng 
ngừa bệnh tim mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế protein trung chuyển cholesteryl este (CETP) dùng để 
điều trị cho đối tượng mắc bệnh hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, cụ thể là bệnh 
tăng lipit huyết và rối loạn lipit huyết hỗn hợp. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm 
dùng để cho đối tượng mắc bệnh hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, trong đó 
dược phẩm này chứa lượng có tác dụng điều trị bệnh của chất ức chế CETP nêu trên. 
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(11) 49935 
(21) 1-2016-03228 (51) 7 C09J  103/02, C03C  25/26, C08K  

5/5435, D04H  1/4218 
(22) 02.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/FR2015/050502     02.03.2015 (87) WO2015/132518 11.09.2015 
(30) 1451826          06.03.2014      FR 
(71) SAINT-GOBAIN ISOVER  (FR) 

18 Avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France 
(72) OBERT, Edouard (FR), KIEFER, Lionel (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm hồ sợi chứa nước dùng cho sản phẩm cách ly, sản 

phẩm cách âm, sản phẩm cách nhiệt và quy trình sản xuất sản 
phẩm cách ly 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hồ sợi chứa nước dùng cho sản phẩm cách ly có thành 
phần chính là sợi khoáng, chế phẩm này chứa: 
(a) ít nhất một sacarit được chọn từ các đường khử và đường hyđro hóa, lượng đường 
hyđro hóa nằm trong khoảng từ 25% đến 100% khối lượng, 
(b) ít nhất một monome axit polycarboxylic hoặc muối hoặc anhydrit của axit này, 
(c) ít nhất một epoxysilan với lượng lớn hơn 2,0% khối lượng, tính theo tổng khối lượng 
của các thành phần (a) và (b). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm cách âm, sản phẩm cách nhiệt và quy trình 
sản xuất sản phẩm cách ly. 
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(21) 1-2016-03230 (51) 7 C08L  79/08 

(22) 30.08.2016 (43) 26.12.2016 
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Via Innovativa 1, CH-7013 Domat/Ems, Switzerland 
(72) Martin SUETTERLIN (DE), Georg STOEPPELMANN (DE), Ralf HALA (DE), Ulrich 

PRESENZ (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hỗn hợp đúc chứa polyamit và sản phẩm đúc tạo ra từ hỗn hợp 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp đúc chứa polyamit bao gồm polyamit vô định hình, vi tinh 

thể hoặc kết tinh một phần hoặc hỗn hợp của chúng, ít nhất một chất làm thay đổi độ 
bền va đập, bi thủy tinh rỗng và các chất phụ gia khác. Sáng chế cũng đề cập đến sản 
phẩm đúc được tạo ra từ hỗn hợp đúc chứa polyamit này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2016 
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100 Beach Road, #25-06 Shaw Towers, Singapore 189702, Singapore 
(72) FERNANDEZ, Jose Benjamin S. (PH), IBASCO, Alex D. (PH), UBALDE, Oliver L. 

(PH), SALCEDO, Richard C.  (PH), YULO, Jose Antonio C.  (PH), ORNIDO, Oliver 
P. (PH) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp giao dịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống giao dịch bao gồm thiết bị hỗ trợ giao dịch có thể nhận và 
xử lý yêu cầu giao dịch từ thiết bị người dùng, thiết bị điều khiển kênh giao dịch có thể 
thay đổi trạng thái của kênh giao dịch giữa trạng thái thứ nhất và trạng thái thứ hai; và 
thiết bị cấp tiền có thể nhận yêu cầu giao dịch được xử lý và xác định xem kênh giao 
dịch ở trạng thái thứ nhất hay thứ hai; và cấp tiền hay không cấp tiền.  
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(86) PCT/JP2015/057394      06.03.2015 (87) WO2015/137474 A1 17.09.2015 
(30) JP2014-064672         10.03.2014      JP 
(75) TAIKI IBA  (JP) 

701, Tohouhaitsu, 1-15, Higashi Kanda 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0031 Japan 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị ngăn ngừa tích tụ khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ngăn ngừa tích tụ khí. Sáng chế giúp ngăn ngừa tích tụ khí 
bằng cách, trong phương tiện để phân phối khí với chất lỏng trong hệ thống, cung cấp 
đầu vào đường ống rút khí tại đỉnh của vị trí mà khí bị tích tụ và nối đường ống rút khí 
dẫn từ đó đến ống bên đầu ra, và sử dụng phương tiện để thu được áp suất phân phối có 
đầu tạo ra áp suất âm, van, phần tiết lưu, bánh thủy lực hoặc phần tạo ra sự xoay dạng 
xoắn ốc, hoặc phương tiện kết hợp những gì được liệt kê ở trên, để tạo ra năng lượng để 
phân phối khí giữa bể chứa cũng như thiết bị và ống bên đầu ra. 
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34 Avenue Franklin Roosevelt, F-92150 Suresnes, France 
(72) CHUDA, Katarzyna (PL), DEMATHIEU-ROELTGEN, Caroline (FR), CHOPIN, 

VÐronique (FR), RIDDLE, Carl (GB), SIMONS, Jeremy (GB) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tấm thạch cao, chế phẩm thạch cao và quy trình sản xuất tấm 

thạch cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thạch cao bao gồm lõi thạch cao được đặt giữa hai tờ giấy hoặc 

tấm vải không dệt, trong đó lõi thạch cao này chứa ít nhất một polyme được chọn từ 
polyvinyl butyral (PVB); các chất đồng trùng hợp của vinyl axetat và olefin, các chất 

đồng trùng hợp này có nhiệt độ chuyền hóa thủy tinh nằm trong khoảng từ -10°C đến 

+25°C; terpolyme của vinyl axetat, olefin và vinyl este monome; terpolyme của vinyl 
axetat, vinyl este monome và (met)acrylat mônôme; và các chất đồng trùng hợp của 
vinyl axetat và acrylic monome. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm thạch cao và quy trình sản xuất tấm thạch 
cao nêu trên. 
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(71) TANKA CO., LTD.  (JP) 
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(72) IRIE Yasuo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất giữ độ tươi, phương pháp sản xuất nó, thiết bị làm sạch 

khí và hệ thống làm sạch khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất giữ độ tươi thu được bằng phương pháp đơn giản và có đặc 

tính hấp phụ và hoạt tính kháng khuẩn rất tốt, phương pháp sản xuất nó, thiết bị làm 
sạch khí chứa chất giữ độ tươi, và hệ thống làm sạch khí. Chất giữ độ tươi được tạo ra 
bằng cách kết dính catesin chè với bề mặt và/hoặc phần bên trong của than bột và kết 
dính than bột với nhau bằng đất sét xen giữa than bột này, nhờ đó có đặc tính hấp phụ và 
hoạt tính kháng khuẩn rất tốt. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
190 

(11) 49941 
(21) 1-2016-03267 (51) 7 H04W  48/20 

(22) 30.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/050737         30.01.2015 (87) WO2015/114593 A2 06.08.2015 
(30) 61/935,014         03.02.2014      US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) SUTTER, Marc (CH), HOLBRO, Thomas (CH), BESHEER, Ahmed (DE), 

BILLINGTON, Michael (GB) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bộ truyền bao gồm bộ lọc theo đường tĩnh mạch lắp sẵn 

  (57)     Bộ truyền bao gồm chất trị bệnh protein tích điện dương và bộ lọc theo đường tĩnh mạch 
lắp sẵn và bộ truyền để dùng chất trị bệnh protein tích điện dương theo đường tĩnh mạch 
ngoại biên.  
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(72) TANEIKE Masahiko (JP), IKADA Masashi (JP), KARASAWA Shinsei  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị hòa trộn khí - chất lỏng, hệ thống hòa trộn khí - chất 

lỏng và phương pháp tạo ra hỗn hợp khí - chất lỏng 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị hòa trộn khí - chất lỏng (2) để tạo hỗn hợp khí - chất lỏng bằng 

cách hòa trộn khí vào dung dịch chứa, thiết bị này bao gồm: ống dẫn dòng dung dịch 
chứa (5) mà dung dịch chứa chảy liên tục vào đó; ống dẫn khí (6) mà dòng khí liên tục 
đi vào đó; và đường ống dẫn chất lỏng đã hòa trộn (8) nối thông với mỗi trong số ống 
dẫn dòng dung dịch chứa (5) và ống dẫn dòng khí (6), trong đó ống dẫn dòng dung dịch 
chứa (5) và ống dẫn dòng khí (6) này nối thông với nhau sao cho dung dịch chứa và khí 
đối diện và va chạm với nhau, nhờ đó tạo thành đoạn va chạm khí - chất lỏng (7) tại vị 
trí nối thông, và đường ống dẫn chất lỏng đã hòa trộn (8) này được tạo nối thông với 
đoạn va chạm khí - chất lỏng (7). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống hòa trộn 
khí - chất lỏng (1) và phương pháp tạo ra hỗn hợp khí - chất lỏng. 
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(72) KIM Hak Su (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Gối mát xa cổ loại tác động lên cơ thể người với chức năng 

tạo nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến gối mát xa cổ loại tác động lên cơ thể người với chức năng tạo 

nhiệt, bao gồm: gối (40) có bộ phận thu nhận hình bán nguyệt (41A) ở giữa gối; và bộ 
phận mát xa (50) được lắp đặt trong bộ phận thu nhận hình bán nguyệt (41A) của gối 
(40) và có nhiều quả cầu mát xa (54) được gắn ở trên, xoay được, trong đó bộ phận mát 
xa thứ hai (50) bao gồm: phần bọc trên (51) và phần bọc dưới (52) được đặt cách nhau 
theo một khoảng xác định trước, động cơ điều khiển (M3) được lắp đặt giữa phần bọc 
trên (51) và phần bọc dưới (52) và có bánh răng dẫn động (M3'), cặp bánh răng bị động 
(53A) và (53B) xoay bằng cách ăn khớp với bánh răng dẫn động (M3'), trục xoay (150) 
xoay khớp với quá trình xoay của một cặp bánh răng bị động (53A) và (53B) và nhô ra 
khỏi phần bọc trên (51), và quả cầu mát xa (54) thực hiện việc mát xa trong khi xoay 
bằng cách kết nối với trục xoay (150). 
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gu Daegu, 704-723 Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thiết bị chìa khóa điện tử có khả năng điều khiển không dây 

và truyền dẫn điều khiển xác thực tới hệ thống khóa, hệ 
thống và phương pháp tạo lập hệ thống chìa khóa điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chìa khóa điện tử có khả năng điều khiển không dây và gửi 
quyền truy cập để điều khiển hệ thống khóa, và hệ thống chìa khóa điện tử và phương 
pháp tạo lập hệ thống chìa khóa điện tử được đề cập trong sáng chế, hoạt động của hệ 
thống khóa được điều khiển bằng cách giao tiếp với hệ thống khóa, và một chìa khóa 
điện tử có thể được truyền đi, được cho thuê một cách đơn giản, ở một khoảng cách xa 
thông qua mạng truyền thông, bằng cách giao tiếp với một thiết bị chìa khóa điện tử 
khác và cấp quyền điều khiển hoạt động của hệ thống khóa cho một thiết bị mang chìa 
khóa điện tử khác.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thảm mát xa nhiệt với gối mát xa có thể tháo rời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thảm mát xa nhiệt với gối mát xa có thể tháo rời, bao gồm thân 
thảm (10) có bộ phận thu nhận (11) dọc theo phần trên cùng của thân và miếng dán 
khóa răng cưa (12) dán vào phần trên cùng của thân theo chiều rộng; khung nền vận 
chuyển (20) lắp đặt trong bộ phận thu nhận (11), mà phần trên cùng của thân được mờ 
và có một đoạn thanh răng (22) được lắp đặt trong đó; bộ phận mát xa thứ nhất (30) 
được lắp đặt trong khung nền vận chuyển (20) và chuyển động trượt và có nhiều quả cầu 
(38) xoay được gắn ở phần trên cùng; gối (40) đính kèm và cố định vào miếng dán khóa 
răng cưa (12) và có bộ phận thu nhận (41A) hình bán nguyệt tạo thành ở giữa gối; và bộ 
phận mát xa thứ hai (50) được lắp đặt trong bộ phận thu nhận (41A) của gối (40) và có 
nhiều quả cầu mát xa (54) xoay được gắn ở phần trên cùng, và thảm mát xa nhiệt có thể 
được dùng trong khi điều chỉnh dễ dàng vị trí của gối có gắn kèm thiết bị mát xa trong 
đó dựa theo chiều cao của người dùng nhờ vào cấu tạo của nó. 
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LAMB, David James (GB), MCCARTHY, Clive (GB), NAPIER, Spencer (GB), 
PARRISH, Karen (GB), SCOTT, John (GB), SWANTEK FITZGERALD, Jennifer L. 
(US), WALKER, Edward (GB) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất heteroaryl được thế và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất heteroaryl được thế có công thức 1 

 

 
 
trong đó 
A được chọn từ nhóm bao gồm N và CH, 
D là CH, 
E được chọn từ nhóm bao gồm C và N, 
T là C, 
G được chọn từ nhóm bao gồm C và N, 
và trong đó, mỗi một liên kết đôi nét đứt (đường chấm) trong vòng 1 được chọn từ liên 
kết đơn hoặc liên kết đôi với điều kiện là tất cả các liên kết đơn và liên kết đôi của vòng 
1 được sắp xếp theo cách sao cho tất cả các liên kết này cùng với vòng 2 tạo ra hệ vòng 
thơm, 
và trong đó 
R1, M và R3 được xác định theo điểm 1, và sáng chế đề cập đến các hợp chất nêu trên để 
điều trị bệnh được chọn từ nhóm bao gồm bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease-COPD), bệnh viêm mũi dị ứng, bệnh viêm da 
dị ứng, bệnh lupus ban đỏ, bệnh viêm thận lupus và bệnh viêm khớp dạng thấp. 
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(11) 49947 
(21) 1-2016-03287 (51) 7 C09J  163/00,  9/02,  11/04,  11/06, 

H01B  1/00,  1/22, H05K  3/32 
(22) 28.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/052397        28.01.2015 (87) WO2015/129377 A1 03.09.2015 
(30) 2014-034704        25.02.2014      JP 
(71) NAMICS CORPORATION  (JP) 

3993, Nigorikawa, Kita-ku, Niigata-shi, Niigata 9503131, Japan 
(72) MIZUMURA Noritsuka (JP), SAITO Satoshi (JP), KANDA Hiroki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Keo dẫn điện và thiết bị bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến keo dẫn điện có giá trị điện trở tiếp xúc thấp do bổ sung morpholin 
làm chất ức chế ăn mòn, và có thời gian đặc dài do ngăn chặn được tình trạng keo bị đặc 
lại trong quá trình bảo quản. Keo dẫn điện theo sáng chế bao gồm các thành phần (A) 
nhựa epoxy, (B) chất hoá rắn dựa trên amin và/hoặc chất hoá rắn dựa trên phenol, (C) 
chất ức chế ăn mòn morpholin, (D) chất độn dẫn điện, và (E) chất kết hợp silan. Sẽ tốt 
hơn nếu thành phần (C) là ít nhất một loại được chọn từ nhóm bao gồm morpholin, 2,6-
dimetylmorpholin, 4-(3-hydroxypropyl) morpholin, 4-metylmorpholin, 4-(4-
aminophenyl)morpholin, thiomorpholin, và 1,1-dioxothiomorpholin. 
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(11) 49948 
(21) 1-2016-03291 (51) 7 H05K  9/00 

(22) 17.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2015/001600      17.02.2015 (87) WO2015/122745 20.08.2015 
(30) 10-2014-0017828           17.02.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2016 
(71) 369 TECH CO., LTD.   (KR) 

(Palgogi-dong) 17-8, Dogeumdanji 2-gil, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15528, 
Republic of Korea 

(72) NAM, Kyung Sik (KR), AHN, Keun Hun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm chắn bảo vệ chặn sóng điện từ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm chắn bảo vệ chặn sóng điện từ phát ra từ 
linh kiện mạch bên trong thiết bị điện tử như điện thoại di động, thiết bị liên lạc cá nhân 
(PCS) hoặc thiết bị truyền thông vô tuyến, cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến phương pháp 
sản xuất tấm chắn bảo vệ chặn sóng điện từ, có thể thực hiện liên tục quy trình sản xuất 
từ dải kim loại cuốn quanh lõi quấn đến công đoạn gắn băng chắn vào tấm chắn bảo vệ. 
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(11) 49949 
(21) 1-2016-03293 (51) 7 F16B  19/00,  17/00 

(22) 03.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/014336     03.02.2015 (87) WO2015/117161 06.08.2015 
(30) 61/935,326          03.02.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2016 
(71) LOCKDOWEL, INC.  (US) 

48834 Kato Road, Suite #110A, Fremont, CA 94538, USA 
(72) KOELLING, Bryan (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thiết bị chốt cố định 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chốt và phương pháp sử dụng. Theo một phương án của 
sáng chế, thiết bị chốt gồm phần tra vào và phần tiếp nhận. Phần tra vào và phần tiếp 
nhận, mỗi phần gồm bề mặt ngạnh ngoài. Phần tra vào gồm hai phần của bề mặt ngạnh 
ngoài, được tách nhau bởi gờ, sao cho mỗi phần của phần tra vào có cấu tạo được tra vào 
bên trong phần tiếp nhận. Phương pháp gài chốt phần đế thứ nhất với phần đế thứ hai 
bằng thiết bị chốt theo phương án của sáng chế gồm việc đẩy phần tra vào vào trong lỗ 
của phần đế thứ nhất, đẩy phần tiếp nhận vào trong lỗ của phần đế thứ hai, và đẩy phần 
tra vào vào trong phần tiếp nhận. 
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(11) 49950 
(21) 1-2016-03298 (51) 7 H04W  48/16 

(22) 19.02.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/CN2014/072236    19.02.2014 (87) WO2015/123816 27.08.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ZHANG, Jian (CN), DAI, Mingzeng (CN), HUANG, Qufang  (CN), ZENG, Qinghai 
(CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý dữ liệu sau khi phổ tần không phép được giải 

phóng và thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý dữ liệu sau khi phổ tần không phép được giải 

phóng, và thiết bị người dùng. Phương pháp này bao gồm các bước: khi thiết bị người 
dùng xác định được rằng trạm gốc đã giải phóng phổ tần không phép, thì theo dõi, bởi 
thiết bị người dùng, thời gian giải phóng mà trong đó phổ tần không phép được giải 
phóng; khi thời gian giải phóng này không vượt quá một ngưỡng thời gian, thì tạm 
ngừng, bởi thiết bị người dùng, tiến trình xử lý dữ liệu gắn với phổ tần không phép này, 
và tiếp tục tiến trình xử lý dữ liệu sau khi trạm gốc thu thập lại phổ tần không phép này; 
và khi thời gian giải phóng này vượt quá ngưỡng thời gian này, thì kết thúc, bởi thiết bị 
người dùng, tiến trình xử lý dữ liệu gắn với phổ tần không phép này, và chọn phổ tần có 
phép để bắt đầu tiến trình xử lý dữ liệu mới, hoặc sau khi trạm gốc thu thập lại phổ tần 
không phép này, thì bắt đầu tiến trình xử lý dữ liệu mới. Do đó, có thể bảo đảm rằng sau 
khi phổ tần không phép được thu thập lại thì quá trình truyền thông sẽ trơn tru, để tiết 
kiệm các tài nguyên vô tuyến. 
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(11) 49951 
(21) 1-2016-03301 (51) 7 F25D  11/02,  11/00 

(22) 15.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/050864         15.01.2015 (87) WO2015/133173 A1 11.09.2015 
(30) 2014-044800         07.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2016 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan 
(72) YAMAMOTO Koutarou (JP), KAWANAMI Tohru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Tủ lạnh (1) được trang bị: khoang làm lạnh (4); khoang đông lạnh (3); máy nén (10); 
quạt gió (8); bộ phận xác định nhiệt độ khoang làm lạnh (12); và bộ phận xác định nhiệt 
độ không khí bên ngoài (11). Khi nhiệt độ được xác định bằng bộ phận xác định nhiệt 
độ khoang làm lạnh (12) đạt đến nhiệt độ giới hạn trên thứ nhất, máy nén (10) và quạt 
gió (8) được dẫn động, bằng cách đó đồng thời làm lạnh khoang làm lạnh (4) và khoang 
đông lạnh (3), và khi nhiệt độ được xác định đạt đến nhiệt độ giới hạn dưới thứ nhất, 
máy nén (10) và quạt gió (8) ngừng hoạt động. Trong chế độ làm lạnh thứ nhất trong 
trường hợp nhiệt độ không khí bên ngoài thấp hơn nhiệt độ chuyển đổi thứ nhất, hiệu 
suất làm lạnh của tủ lạnh đối với khoang làm lạnh (4) và khoang đông lạnh (3) cao hơn 
trong chế độ làm mát thứ hai khi nhiệt độ không khí bên ngoài cao hơn nhiệt độ chuyển 
mạch thứ nhất. 
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(11) 49952 
(21) 1-2016-03303 (51) 7 G01R  1/073 

(22) 05.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/051605         05.03.2015 (87) WO2015/132747 A1 11.09.2015 
(30) MI2014A000349         06.03.2014      IT 
(71) TECHNOPROBE S.P.A.  (IT) 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 I-23870 Cernusco Lombardone (Lecco) Italy 
(72) LIBERINI, Riccardo (IT), DELL'ORTO, Filippo (IT), CRIPPA, Roberto (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thẻ dò có tính phẳng cao dùng cho thiết bị kiểm định các linh 

kiện điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thẻ dò dùng cho thiết bị kiểm định các linh kiện điện tử được mô tả 

bao gồm ít nhất một đầu kiểm định (21) chứa nhiều đầu dò tiếp xúc (22), mỗi đầu dò 
tiếp xúc (22) có ít nhất một đầu tiếp xúc thích hợp để tiếp giáp lên trên miếng đệm tiếp 
xúc của linh kiện cần kiểm định (25), và tấm đỡ (23) của đầu kiểm định (21) được kết 
hợp với gân tăng cứng (24) và ụ đỡ trung gian (26), được nối với tấm đỡ (23) và thích 
hợp để tạo sự biến đổi không gian của các khoảng cách giữa miếng đệm tiếp xúc mà 
được tạo ra trên các mặt bên đối diện của nó. Một cách thuận tiện, thẻ dò (20) bao gồm 
chi tiết đỡ (28) mà được cố định với ụ đỡ trung gian (26), chi tiết đỡ (28) này được làm 
bằng nguyên liệu mà có độ cứng cao hơn ụ đỡ trung gian (26), theo đó có thể được tạo 
các sự nắn điện vi cục bộ của ụ đỡ trung gian (26).  
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(11) 49953 
(21) 1-2016-03305 (51) 7 G01R  1/073 

(22) 05.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/051606       05.03.2015 (87) WO2015/132748 A1 11.09.2015 
(30) MI2014A000350         06.03.2014      IT 
(71) TECHNOPROBE S.P.A.  (IT) 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 I-23870 Cernusco Lombardone (Lecco) Italy 
(72) LIBERINI, Riccardo (IT), VALLAURI, Raffaele (IT), CRIPPA, Giuseppe (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thẻ dò dùng cho thiết bị kiểm định các linh kiện điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thẻ dò dùng cho thiết bị kiểm định các linh kiện điện tử được mô tả 
bao gồm ít nhất một đầu kiểm định (21) chứa nhiều đầu dò tiếp xúc (22), mỗi đầu dò 
tiếp xúc (22) có ít nhất một đầu tiếp xúc thích hợp để tiếp giáp lên trên miếng đệm tiếp 
xúc của linh kiện cần kiểm định (25), và tấm đỡ (23 ) của đầu kiểm định (21) được kết 
hợp với gân tăng cứng (24) và ụ đỡ trung gian (26, 33), được nối với tấm đỡ (23) và 
thích hợp để tạo sự biến đổi không gian của các khoảng cách giữa miếng đệm tiếp xúc 
mà được tạo ra trên các mặt bên đối diện của nó. Một cách thuận tiện, thẻ dò bao gồm 
bộ phận đỡ (28) mà được cố định với ụ đỡ trung gian (26, 33), ụ đỡ trung gian (26, 33) 
được làm từ nguyên liệu tương thích với các kỹ thuật mạch in và có hệ số giãn nở nhiệt 
lớn hơn 10x10-6 và bộ phận đỡ (28) được làm từ nguyên liệu kim loại có hệ số giãn nở 
nhiệt thấp hơn 6x10-6.  
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(11) 49954 
(21) 1-2016-03312 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 17.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/055590     17.03.2015 (87) WO2015/150068 08.10.2015 
(30) 14162938.6          31.03.2014      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) MIRONOV, Oleg (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo sol khí hoạt động bằng điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo sol khí hoạt động bằng điện (100). Hệ thống này bao 
gồm: vỏ (102), nền tạo sol khí, ít nhất một chi tiết làm nóng (106) để làm nóng nền tạo 
sol khí để tạo ra sol khí, nguồn điện (108) để cấp điện đến ít nhất một chi tiết làm nóng, 
mạch điện (110) để điều khiển việc cấp điện từ nguồn điện đến ít nhất một chi tiết làm 
nóng, bộ chuyển mạch thứ nhất được bố trí trên bề mặt bên ngoài vỏ, và phần đặt vào 
miệng (112) bao gồm ít nhất một bộ chuyển mạch cảm biến chạm thứ hai, phần đặt vào 
miệng có khả năng biến dạng từ kết cấu thứ nhất sang kết cấu thứ hai, trong đó ở kết cấu 
thứ nhất ít nhất một bộ chuyển mạch cảm biến chạm thứ hai không được lộ ra và ở kết 
cấu thứ hai ít nhất một bộ chuyển mạch cảm biến chạm thứ hai được lộ ra. Mạch được 
bố trí để cấp điện đến ít nhất một chi tiết làm nóng khi cả hai bộ chuyển mạch thứ nhất 
và bộ chuyển mạch cảm biến chạm thứ hai được kích hoạt. 
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(11) 49955 
(21) 1-2016-03313 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 09.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/054823     09.03.2015 (87) WO2015/139985 24.09.2015 
(30) 14160681.4          19.03.2014      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) BERNAUER, Dominique (CH), PERNANDO, Felix (GB) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo sol khí hoạt động bằng điện và phương pháp lắp 

ráp thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo sol khí hoạt động bằng điện, bao gồm: bộ nguồn điện 

(200), bảng mạch điện tử (202), chi tiết làm nóng bằng điện (204) được tạo kết cấu để 
tiếp nhận điện từ bộ nguồn điện thông qua bảng mạch điện tử, và mặt phẳng nền (100) 
bao gồm bộ phận dẫn điện kéo dài được tạo kết cấu để ghép điện bộ nguồn điện vào 
bảng mạch điện tử và chi tiết làm nóng bằng điện, và giữ kết cấu bộ nguồn điện và các 
thành phần của thiết bị tạo sol khí hoạt động bằng điện. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp lắp ráp thiết bị tạo sol khí hoạt động bằng điện. 
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(11) 49956 
(21) 1-2016-03314 (51) 7 B65H  57/02, D01H  5/00 

(22) 16.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/055391     16.03.2015 (87) WO2015/140087 A1 24.09.2015 
(30) 10 2014 103 598.4          17.03.2014      DE 
(71) RIETER INGOLSTADT GMBH  (DE) 

Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055 Ingolstadt, Germany 
(72) Otmar Kovacs (DE), Juergen Mueller (DE), Imadettin Karalar (DE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ phận dẫn hướng cúi dùng cho khung kéo, và khung kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận dẫn hướng cúi để dẫn hướng các cúi sợi (2) trong vùng nạp 
(3) của khung kéo (4), bao gồm phần dẫn hướng thứ nhất (5) để dẫn hướng nhóm cúi sợi 
thứ nhất (2), và bao gồm phần dẫn hướng thứ hai (6) để dẫn hướng riêng rẽ nhóm cúi sợi 
thứ hai (2), trong đó phần dẫn hướng thứ nhất (5) và phần dẫn hướng thứ hai (6) được bố 
trí cách nhau. Bộ phận dẫn hướng cúi (1) có phần dẫn hướng thứ ba (7) được bố trí cách 
phần dẫn hướng thứ nhất (5) và cách phần dẫn hướng thứ hai (6), các chi tiết dẫn hướng 
ngang (9) để dẫn hướng ngang các cúi sợi (2) được chỉ định, trong đó khoảng cách 
chung (A) của các chi tiết dẫn hướng (9) có thể điều chỉnh được. 
Sáng chế cũng đề cập đến khung kéo bao gồm bộ phận dẫn hướng cúi nêu trên. 
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(11) 49957 
(21) 1-2016-03316 (51) 7 C07D  401/14,  413/14,  401/04, 

A61K  31/506,  31/4545,  31/5377, 
A61P  3/00, C07D  491/08,  487/04 

(22) 03.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/051560       03.03.2015 (87) WO2015/140658 24.09.2015 
(30) 61/954,351          17.03.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2016 
(71) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America 
(72) CABRAL, Shawn  (US), FUTATSUGI, Kentaro (JP), HEPWORTH, David (GB), 

HUARD, Kim  (CA), KUNG, Daniel Wei-Shung (US), ORR, Suvi Tuula Marjukka 
(FI), SONG, Kun (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất làm chất ức chế diaxylglyxerol axyltransferaza 2 

(DGAT2) và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) có tác dụng ức chế hoạt tính của 

diaxylglyxerol axyltransferaza 2 (DGAT2) và dược phẩm chứa hợp chất này. Các hợp 
chất và dược phẩm theo sáng chế hữu dụng để điều trị bệnh có liên quan đến DGAT2 ở 
động vật. 
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(11) 49958 
(21) 1-2016-03317 (51) 7 C07K  16/24 

(22) 13.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/020383     13.03.2015 (87) WO2015/142637 24.09.2015 
(30) 61/968,550          21.03.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2016 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) DAVIES, Julian (US), MAGRINI, Fabio (IT), MARTIN, Andrea Paula (AR), 

MOZAFFARIAN, Neelufar (US), PATEL, Chetankumar Natvarlal (US), 
SCHROEDER, Oliver (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kháng thể gắn kết với IL-21 của người, quy trình sản xuất 

kháng thể này, dược phẩm chứa kháng thể này, phân tử ADN và 
tế bào động vật có vú được biến nạp bằng phân tử ADN này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể được thiết kế để làm giống như của người có ái lực gắn 
kết cao đối với IL-21 của người và trung hòa IL-21 của người, phương pháp sản xuất 
kháng thể này và dược phẩm chứa kháng thể này. Kháng thể này là hữu hiệu để điều trị 
các tình trạng bệnh trong đó sự đối kháng hoặc trung hòa tác dụng của IL-21 được đảm 
bảo, như các tình trạng tự miễn dịch. 
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(11) 49959 
(21) 1-2016-03322 (51) 7 H04N  7/26,  7/32 

(62) 1-2013-03961   
(22) 06.09.2012 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2012/007176     06.09.2012 (87) WO2013/042888 A3 28.03.2013 
(30) 10-2011-0096138          23.09.2011      KR 

10-2012-0039500          17.04.2012      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2016 
(71) KT CORPORATION  (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea
(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo để tạo ra khối tùy chọn kết hợp 
và thiết bị sử dụng phương pháp này. Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo bao gồm các 
bước: giải mã thông tin liên quan đến vùng ước lượng chuyển động (MER); xác định 
liệu khối đích dự đoán và khối tùy chọn kết hợp không gian có trong cùng một MER 
hay không; và xác định rằng khối tùy chọn kết hợp không gian là khối tùy chọn kết hợp 
không khả dụng khi khối đích dự đoán và khối tùy chọn kết hợp không gian có trong 
cùng một MER. Do đó, bằng cách thực hiện song song phương pháp tạo ra khối tùy 
chọn kết hợp, việc xử lý song song được cho phép và khối lượng tính toán và độ phức 
tạp thực hiện được giảm đi. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
209 
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(21) 1-2016-03323 (51) 7 H04N  7/26,  7/32 

(62) 1-2013-03961   
(22) 06.09.2012 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2012/007176     06.09.2012 (87) WO2013/042888 A3 28.03.2013 
(30) 10-2011-0096138          23.09.2011      KR 

10-2012-0039500          17.04.2012      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2016 
(71) KT CORPORATION  (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea
(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo để tạo ra khối tùy chọn kết hợp 
và thiết bị sử dụng phương pháp này. Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo bao gồm các 
bước: giải mã thông tin liên quan đến vùng ước lượng chuyển động (MER); xác định 
liệu khối đích dự đoán và khối tùy chọn kết hợp không gian có trong cùng một MER 
hay không; và xác định rằng khối tùy chọn kết hợp không gian là khối tùy chọn kết hợp 
không khả dụng khi khối đích dự đoán và khối tùy chọn kết hợp không gian có trong 
cùng một MER. Do đó, bằng cách thực hiện song song phương pháp tạo ra khối tùy 
chọn kết hợp, việc xử lý song song được cho phép và khối lượng tính toán và độ phức 
tạp thực hiện được giảm đi. 
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(11) 49961 
(21) 1-2016-03324 (51) 7 H04N  7/26,  7/32 

(62) 1-2013-03961   
(22) 06.09.2012 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2012/007176     06.09.2012 (87) WO2013/042888 A3 28.03.2013 
(30) 10-2011-0096138          23.09.2011      KR 

10-2012-0039500          17.04.2012      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2016 
(71) KT CORPORATION  (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea
(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo để tạo ra khối tùy chọn kết hợp 
và thiết bị sử dụng phương pháp này. Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo bao gồm các 
bước: giải mã thông tin liên quan đến vùng ước lượng chuyển động (MER); xác định 
liệu khối đích dự đoán và khối tùy chọn kết hợp không gian có trong cùng một MER 
hay không; và xác định rằng khối tùy chọn kết hợp không gian là khối tùy chọn kết hợp 
không khả dụng khi khối đích dự đoán và khối tùy chọn kết hợp không gian có trong 
cùng một MER. Do đó, bằng cách thực hiện song song phương pháp tạo ra khối tùy 
chọn kết hợp, việc xử lý song song được cho phép và khối lượng tính toán và độ phức 
tạp thực hiện được giảm đi. 
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(11) 49962 
(21) 1-2016-03325 (51) 7 H04N  7/26,  7/32 

(62) 1-2013-03961   
(22) 06.09.2012 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2012/007176     06.09.2012 (87) WO2013/042888 A3 28.03.2013 
(30) 10-2011-0096138          23.09.2011      KR 

10-2012-0039500          17.04.2012      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2016 
(71) KT CORPORATION  (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea
(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo để tạo ra khối tùy chọn kết hợp 
và thiết bị sử dụng phương pháp này. Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo bao gồm các 
bước: giải mã thông tin liên quan đến vùng ước lượng chuyển động (MER); xác định 
liệu khối đích dự đoán và khối tùy chọn kết hợp không gian có trong cùng một MER 
hay không; và xác định rằng khối tùy chọn kết hợp không gian là khối tùy chọn kết hợp 
không khả dụng khi khối đích dự đoán và khối tùy chọn kết hợp không gian có trong 
cùng một MER. Do đó, bằng cách thực hiện song song phương pháp tạo ra khối tùy 
chọn kết hợp, việc xử lý song song được cho phép và khối lượng tính toán và độ phức 
tạp thực hiện được giảm đi. 
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(30) 10-2011-0096138          23.09.2011      KR 

10-2012-0039500          17.04.2012      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2016 
(71) KT CORPORATION  (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea
(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xác định khối tùy chọn kết hợp thời gian 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định khối tùy chọn kết hợp thời gian để tạo ra 
khối tùy chọn kết hợp và thiết bị sử dụng phương pháp này. Phương pháp này bao gồm 
các bước: giải mã thông tin liên quan đến vùng ước lượng chuyển động (MER); xác 
định liệu khối đích dự đoán và khối tùy chọn kết hợp không gian có trong cùng một 
MER hay không; và xác định rằng khối tùy chọn kết hợp không gian là khối tùy chọn 
kết hợp không khả dụng khi khối đích dự đoán và khối tùy chọn kết hợp không gian có 
trong cùng một MER. Do đó, bằng cách thực hiện song song phương pháp tạo ra tùy 
chọn kết hợp, việc xử lý song song được cho phép và khối lượng tính toán và độ phức 
tạp thực hiện được giảm đi. 
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(21) 1-2016-03331 (51) 7 H04L  12/54, G06F  17/00 
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(71) Tập đoàn Viễn thông Quân đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Trung Hải  (VN), Vũ Đức Chính (VN), Lê Thanh Bằng  (VN), Nguyễn Thị 

Thu Thúy  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương thức phân chia dữ liệu ngẫu nhiên trong các hệ thống 

phân tán đa vi xử lý 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương thức phân chia dữ liệu ngẫu nhiên trong các hệ thống phân tán 

đa vi xử lý giúp phân tán dữ liệu ngẫu nhiên đồng đều tới từng vi xử lý trong từng nút 
mạng và giúp giảm tải khi thực hiện tái cấu hình hệ thống bằng cách thực hiện hàm băm 
chỉ số của từng phần tử rồi phân chia vào các nút mạng, khác biệt ở chỗ không những 
dùng hàm băm chỉ số từng phần tử mà còn dùng hàm băm chuỗi mô tả từng nút để phân 
chia phần tử vào từng vi xử lý trong nút mạng.  
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(71) UNIVATION TECHNOLOGIES, LLC  (US) 
5555 San Felipe, Suite 1950, Houston, TX 77056, United States of America 

(72) LUE, Ching-Tai (US), RIX, Francis, C. (US), BOLLER, Timothy, M. (US), 
GIESBRECHT, Garth, R. (US), GOODE, Mark, G. (US), FARLEY, James, M. (US), 
KAO, Sun-Chueh (US), LI, Dongming (US), PEQUENO, R., Eric (US), ZILKER, JR., 
Daniel, P. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polyme chứa etylen và ít nhất một alpha olefin có từ 4 đến 20 

nguyên tử cacbon 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polyme, hệ thống và phương pháp điều chế và sử dụng polyme này. 

Polyme này chứa etylen và ít nhất một alpha olefin có từ 4 đến 20 nguyên tử cacbon. 
Polyme này có tỷ số chỉ số nóng chảy (MIR: Melt Index Ratio) lớn hơn 40. Polyme này 
còn có giá trị Mw1/Mw2 ít nhất là bằng 2,0, trong đó Mw1/Mw2 là tỷ số của khối lượng 
phân tử trung bình khối (Mw: weight average Molecular weight) cho nửa thứ nhất của 
đường cong rửa giải thu được bằng kỹ thuật chưng cất phân đoạn rửa giải tăng nhiệt độ 
(TREF. Temperature Rising Elution Fractionation) từ kết quả phân tích chưng cất phân 
đoạn ngang bằng sắc ký (CFC: Cross-Fractionation Chromatography) so với Mw cho 
nửa thứ hai của đường cong TREF. Polyme này còn có giá trị Tw1-Tw2 nhỏ hơn     -
15oC, trong đó Tw1 - Tw2 là mức chênh lệch giữa nhiệt độ rửa giải trung bình khối (Tw: 
weight average elution Temper ature) cho nửa thứ nhất của đường cong TREF và Tw 
cho nửa thứ hai của đường cong TREF.  
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Dongming (US), PEQUENO, R., Eric (US), ZILKER, JR., Daniel, P. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polyme chứa etylen và ít nhất một alpha olefin có từ 4 đến 20 

nguyên tử cacbon 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polyme, hệ thống và phương pháp điều chế và sử dụng polyme này. 

Polyme này chứa etylen và ít nhất một alpha olefin có từ 4 đến 20 nguyên tử cacbon. 
Polyme này được tạo ra bằng cách sử dụng hệ xúc tác tinh chỉnh gồm có chất xúc tác 
nền là bis(n-propylxyclopentadienyl) hafni (R1)(R2) và chất xúc tác tinh chỉnh là meso-
O(SiMe2Ind)2Zr(R1)(R2), trong đó mỗi nhóm R1 và R2 độc lập là metyl, clo, flo, hoặc 
nhóm hydrocarbyl.  

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
216 

(11) 49967 
(21) 1-2016-03344 (51) 7 C08F  210/02,  4/6592,  2/34 

(22) 10.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/015123    10.02.2015 (87) WO2015/123166 20.08.2015 
(30) 61/938,466         11.02.2014      US 

61/938,472         11.02.2014      US 
61/981,291         18.04.2014      US 
61/985,151         28.04.2014      US 
62/032,383         01.08.2014      US 
62/087,905         05.12.2014      US 
62/087,911         05.12.2014      US 
62/088,196         05.12.2014      US 
62/087,914         05.12.2014      US 

(71) UNIVATION TECHNOLOGIES, LLC  (US) 
5555 San Felipe, Suite 1950, Houston, TX 77056, United States of America 

(72) RIX, Francis, C. (US), LUE, Ching-Tai (US), HARLAN, C., Jeff (US), 
McCULLOUGH, Laughlin, G. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp polyme hóa các olefin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp polyme hoá các olefin để tạo ra polyme polyolefin có 
sự phân bố đa thành phần (multimodal composition distribution), bao gồm bước cho 
etylen và comonome tiếp xúc với hệ xúc tác. Hệ xúc tác này chứa hợp chất xúc tác thứ 
nhất và hợp chất xúc tác thứ hai được mang trên cùng một chất mang để tạo thành một 
hệ xúc tác được mang thông thường. Hợp chất xúc tác thứ nhất là hợp chất có công thức 
chung (C5HaR

1
b)(C5HcR

2
d)HfX2. Hợp chất xúc tác thứ hai là ít nhất một hợp chất có các 

công thức chung (A) hoặc (B) như sau: 
 

 
 

Trong hai hệ xúc tác này, các nhóm R có thể độc lập được chọn từ H, nhóm 
hydrocarbyl, nhóm hydrocarbyl được thế, hoặc nhóm nguyên tử khác loại, và các nhóm 
tương tự khác. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ xúc tác và phương pháp điều chế và sử dụng hệ 
xúc tác này. 
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(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có thể giới hạn một 
cách nhanh chóng hoạt động của cơ cấu liên kết khi đáp ứng đầy đủ điều kiện cho trước 
và cho phép dự định của người điều khiển được phản hồi một cách dễ dàng hơn. Phương 
tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên (10) gồm cơ cấu liên kết (36), cơ cấu khoá 
(80), bộ điều khiển (86) và cụm thao tác (104). Cơ cấu liên kết (36) nối cặp bánh trước 
(14L và 14R) vào khung thân phương tiện (12). Cơ cấu khoá (80) khoá cơ cấu liên kết 
(36) bằng cách giới hạn hoạt động của cơ cấu liên kết (36) và mở khoá cơ cấu liên kết 
(36) bằng cách cho phép cơ cấu liên kết (36) hoạt động. Cụm thao tác (104) liên tục 
xuất ra tín hiệu thao tác (D6) tới bộ điều khiển (86) trong lúc thao tác được đưa vào bởi 
người điều khiển. Bộ điều khiển (86) điều khiển cơ cấu khoá (80) để khoá cơ cấu liên 
kết (36) nếu tín hiệu thao tác (D6) được nhập vào khi đáp ứng đầy đủ điều kiện khoá 
cho phép cơ cấu liên kết (36) được khoá. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đồ chứa LED được nạp nhiều photpho và phương pháp cải thiện 

độ bền màu của các đồ chứa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các đồ chứa LED được nạp nhiều photpho có độ bền cao hơn và 

phương pháp làm tăng độ bền của các đồ chứa LED được nạp nhiều photpho. Hàm 
lượng silicon của các đồ chứa được làm tăng bằng cách làm giảm lượng photpho của 
hỗn hợp hoặc bằng cách làm tăng độ dày của lớp hỗn hợp Silicon photpho. 
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(72) TAKAYAMA, Shinji (JP), MURAKAMI, Hiroaki (JP), OKADA, Kenji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ ngắt mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ ngắt mạch bao gồm đầu cực cố định bao gồm tiếp điểm cố định, 
đầu cực di chuyển được bao gồm tiếp điểm di chuyển được để tách khỏi và được nối với 
tiếp điểm cố định bằng cách mở và đóng, chi tiết trượt bên di chuyển được, chi tiết trượt 
bên cố định, bộ chuyển mạch bên cố định, lưới, hai tấm bên và hai khối có gờ. Chi tiết 
trượt bên di chuyển được nối điện với đầu cực di chuyển được. Bộ chuyển mạch bên cố 
định được nối điện với đầu cực cố định. Lưới được bố trí giữa chi tiết trượt bên di 
chuyển được và bộ chuyển mạch bên cố định. Mỗi khối trong hai khối bao gồm các gờ 
bao gồm nhiều gờ kéo dài từ tiếp điểm cố định hướng về phía lưới. Hai khối có gờ được 
bố trí sao cho các gờ này của một khối trong các khối có gờ đối diện với các gờ kia của 
các khối có gờ khác. Hai tấm bên kẹp giữa hai khối có gờ. Mỗi khối trong hai khối có 
gờ được gắn theo kiểu có thể tháo rời vào một trong số hai tấm bên. 
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(72) TAKAYAMA, Shinji (JP), MURAKAMI, Hiroaki (JP), OKADA, Kenji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ ngắt mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ ngắt mạch bao gồm đầu cực cố định bao gồm tiếp điểm cố định, 
đầu cực di chuyển được bao gồm tiếp điểm di chuyển được, chi tiết trượt bên di chuyển 
được, chi tiết trượt bên cố định, bộ chuyển mạch bên cố định, lưới, và hai tấm bên. Tiếp 
điểm di chuyển được được tách ra khỏi và được nối với tiếp điểm cố định bằng cách mở 
và đóng. Bộ chuyển mạch bên cố định cách xa chi tiết trượt bên di chuyển được hơn chi 
tiết trượt bên cố định, và được nối điện với đầu cực cố định. Lưới được bố trí giữa chi 
tiết trượt bên di chuyển được và bộ chuyển mạch bên cố định. Mỗi tấm trong số hai tấm 
bên bao gồm các gờ kéo dài từ tiếp điểm cổ định về phía lưới. Hai tấm bên kẹp vào giữa 
khoảng trống giữa chi tiết chạy bên cố định và chi tiết chạy bên di chuyển được và được 
bố trí sao cho các gờ của một trong số tấm bên này đối diện với các gờ của tấm bên kia. 
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(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Máy dệt kim tròn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy dệt kim tròn (1) cho vải hàng dệt kim hoặc bít tất dệt kim, bao 
gồm kết cấu giá đỡ, bộ phận đỡ kim (3) và nhiều kim chuyển động (N) để sản xuất vải 
dệt kim; nhiều khe tạo mũi đan sườn (5) được xác định trên bề mặt ngoài (4) của bộ 
phận đỡ kim (3), mỗi khe này chứa một kim riêng rẽ chuyển động được trong đó mà có 
sự dịch chuyển luân phiên dọc theo khe tạo mũi đan tương ứng này. Bộ phận đỡ kim 
được tạo mặt phẳng tạo mũi dệt (P) ở bên trên được dành để tiếp nhận các phần mũi dệt 
kim tỳ vào đó trong tình trạng nằm giữa hai kim kề nhau (N). Máy dệt theo sáng chế 
bao gồm, trong các vùng (15) nằm giữa hai khe tạo mũi đan kề nhau (5), các bộ phận 
giữ (10) của mũi dệt kim có mỗi phần tương ứng xác định một mố chặn (11) cho mũi 
dệt kim; mỗi bộ phận giữ (10) của mũi dệt kim chuyển động theo sự điều khiển từ vị trí 
thứ nhất, tại đó nó không chạm vào mũi dệt kim đang được tạo thành, tới vị trí thứ hai, 
tại đó nó cài giữa hai kim kề nhau (N), trong một vùng mà nằm bên trên hướng về mặt 
phẳng tạo mũi dệt. Trong các vùng nằm giữa các khe tạo mũi đan kề nhau (5), máy này 
có các tấm mỏng (20) mà xác định mặt phẳng dệt kim, mỗi tấm mỏng này đều có phần 
xác định mặt phẳng dệt kim tương ứng (21); mỗi tấm mỏng (20) có thể ghép tháo lắp 
được bên trên của bộ phận đỡ kim, để cho đồng phẳng với bộ phận giữ tương ứng (10) 
được đặt trong cùng một vùng (15), và theo cách sao cho phần xác định mặt phẳng dệt 
kim tương ứng (21) xác định phần tương ứng (Px) của mặt phẳng tạo mũi đan (P) của bộ 
phận đỡ kim (3) nằm giữa hai khe tạo mũi đan kề nhau (5). 
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(54) Cơ cấu dẫn nước làm mát 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dẫn nước làm mát của động cơ, trong đó cửa xả của bơm 
nước được bố trí trên hộp trục khuỷu ở vị trí gần với phần sau của cụm xi lanh theo cách 
hướng về phía cụm xi lanh, và đường dẫn nước làm mát vào được tạo ra trên các thành 
của hộp trục khuỷu và cụm xi lanh sao cho, khi nhìn từ phía bên của động cơ, đường 
dẫn nước làm mát vào kéo dài từ cửa xả gần như song song với đường trục tâm của xi 
lanh của cụm xi lanh để được nối với đường dẫn nước làm mát quanh thành theo chu vi. 
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(11) 49974 
(21) 1-2016-03362 (51) 7 F01M  1/06 

(22) 16.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/057683          16.03.2015 (87) WO2015/146672 A1 01.10.2015 
(30) 2014-070275          28.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Fuminori MIZUTANI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu bôi trơn động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu bôi trơn động cơ bao gồm hộp trục khuỷu được tạo ra bởi 
hai nửa hộp được phân chia trên mặt phân chia, cụm xi lanh và đường cấp dầu. Đường 
cấp dầu bao gồm đường dẫn dầu thứ nhất, đường dẫn dầu thứ hai, lỗ đi vòng thứ nhất và 
lỗ đi vòng thứ hai, lỗ đi vòng thứ nhất có đầu thứ nhất nối thông với đường dẫn dầu thứ 
nhất và đầu thứ hai nối thông với một phần của mặt phân chia mà nằm phân cách với 
mặt ghép giữa nửa hộp thứ nhất và cụm xi lanh, lỗ đi vòng thứ hai có đầu thứ nhất nối 
thông với đường dẫn dầu thứ hai và đầu thứ hai nối thông với một phần của mặt phân 
chia mà nằm phân cách với mặt ghép giữa nửa hộp thứ hai và cụm xi lanh. Đầu thứ hai 
của lỗ đi vòng thứ nhất và đầu thứ hai của lỗ đi vòng thứ hai được nối thông với nhau 
trên mặt phân chia. 
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(11) 49975 
(21) 1-2016-03363 (51) 7 C22B  3/06,  7/00,  34/22,  34/36 

(22) 27.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2015/001942     27.02.2015 (87) WO2015/137653 17.09.2015 
(30) 10-2014-0028508          11.03.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2016 
(71) KOREA INSTITUTE OF GEOSCIENCE AND MINERAL RESOURCES  (KR) 

124 Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 305-350, Republic of Korea 
(72) LEE, Jin-Young (KR), KUMAR, Rajesh (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp thu hồi vanadi và vonfram từ dung dịch chiết 

chất xúc tác thải trong quá trình khử nitrat  
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi vanadi và vonfram từ dung dịch chiết chất xúc 

tác thải trong quá trình khử nitrat, và cụ thể hơn, đề cập đến phương pháp thu hồi vanadi 
và vonfram từ dung dịch chiết chất xúc tác thải trong quá trình khử nitrat bao gồm các 
bước: thu hồi vanadi bằng cách thêm axit và sau đó thêm hợp chất canxi vào dung dịch 
chiết chất xúc tác thải trong quá trình khử nitrat để kết tủa vanadi; và thu hồi vonfram 
bằng cách thêm axit và sau đó thêm hợp chất canxi vào dung dịch chiết còn lại sau khi 
thu hồi vanadi để kết tủa vonfram.  
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(11) 49976 
(21) 1-2016-03376 (51) 7 D06F  17/10,  21/06 

(22) 16.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/001437          16.03.2015 (87) WO2015/141209 A1 24.09.2015 
(30) 2014-057469          20.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2016 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) MAEDA, Tomoaki (JP), FUJII, Mitsunari (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm bồn giặt, được mở hướng lên trên, để chứa đồ 
giặt và nước giặt, và bộ phận khuấy (7), được bố trí ở phần đáy bên trong của bồn giặt, 
được quay bởi bộ phận truyền động quay. Hơn nữa, bộ phận khuấy (7) bao gồm các 
cánh trung tâm (27) nằm kéo dài từ tâm quay (7a) của bộ phận khuấy (7) về phía biên 
ngoài (7b) của bộ phận khuấy (7), các cánh trung tâm (27) được nâng hướng lên từ đế 
(26) của bộ phận khuấy (7), và các cánh ngoại biên (28) nằm kéo dài từ biên ngoài (7b) 
về phía tâm quay (7a), các cánh ngoại biên (28) được nâng hướng lên từ đế (26) của bộ 
phận khuấy (7). Ngoài ra, các cánh trung tâm (27) và các cánh ngoại biên (28) được bố 
trí ở các vị trí khác nhau theo hướng vòng tròn của bộ phận khuấy (7). Máy giặt do đó 
có thể được thực hiện, theo đó sự không đồng đều khi giặt đồ giặt là khó xảy ra ngay cả 
trong trường hợp lượng nước giặt được sử dụng là nhỏ so tới khối lượng đồ giặt. 
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(21) 1-2016-03378 (51) 7 C08L  23/10, B65D  65/02, C08F  

297/04, C08L  53/02 
(22) 10.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/057056          10.03.2015 (87) WO2015/137355 A1 17.09.2015 
(30) 2014-049205          12.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2016 
(71) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 
(72) ICHINO, Hiroyuki (JP), HOSHINA, Toshikazu (JP), KUSANOSE, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa và thân đúc dạng tấm chứa chế phẩm nhựa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa chứa: nhựa polypropylen (a), copolyme khối đã 
được hydro hóa (b), và copolyme khối đã được hydro hóa (c) với tỷ lệ khối lượng cụ thể, 
và copolyme khối đã được hydro hóa (b) lẫn copolyme khối đã được hydro hóa (c) có 
cấu trúc cụ thể. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thân đúc dạng tấm chứa chế phẩm 
nhựa này và vật liệu bao bì để sử dụng trong y tế, thực phẩm hoặc quần áo chứa thân 
đúc dạng tấm này. 
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(11) 49978 
(21) 1-2016-03381 (51) 7 A61K  9/00,  47/02,  38/00,  9/08 

(22) 10.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/050986          10.02.2015 (87) WO2015/118512 13.08.2015 
(30) 475/MUM/2014          10.02.2014      IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2016 
(71) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED  (IN) 

Commerce House-1, Satya Marg, Bodakdev, Ahmedabad 380054, India 
(72) PATEL, K.R (IN), PATEL, M.r (IN), PATEL, A.k (IN), SHAH, Prakash J. (IN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Dược phẩm dùng khu trú chứa heparin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng khu trú chứa các muối dược dụng của heparin 
mang lại khả năng thẩm thấu qua da được tăng cường. Sáng chế đề cập đến dược phẩm 
dạng lỏng trong suốt, không dính, trong đó dược phẩm này dễ dàng hấp thu và thích hợp 
khi dùng ở dạng dung dịch hoặc phun mù. Dược phẩm theo sáng chế không tạo thành 
lớp màng dạng vảy hoặc gel trên bề mặt da khi dùng khu trú. 
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(11) 49979 
(21) 1-2016-03383 (51) 7 A01G  9/00 

(22) 12.09.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2016 
(75) Trần Đình Tri  (VN) 

Chung cư 4S, đường 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(54) Chậu ghép trồng rau 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chậu ghép trồng rau, bao gồm nhiều chậu đơn được chồng và ghép 

lại với nhau, mỗi chậu đơn được thiết kế có dạng hình hộp chữ nhật có các trụ chống 
(1.2) dạng ống vững chắc để có thể chồng ghép nhiều chậu đơn lên với nhau mà không 
cần kệ đỡ. Vị trí trồng rau được chuyển từ miệng chậu sang khay trồng rau (1.3) gắn 
liền dọc theo chiều dài hai bên hông chậu, đất trồng được đậy kín không bị mưa nắng 
rửa trôi, tiết kiệm được nước tưới, các chất dinh dưỡng đã cho vào chậu sử dụng được 
trong thời gian dài, thuận lợi khi chăm sóc và thu hoạch sản phẩm, đồng thời khi chồng 
ghép và nối dài thành hàng nhiều chậu với nhau vừa tiết kiệm được diện tích mặt sàn, 
vừa tạo không gian đẹp khi trồng. 

 
 

     
                
                                Hình 1                                                                  Hình 3 
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(21) 1-2016-03384 (51) 7 C11B  1/10,  3/00,  11/00 

(22) 06.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/052462     06.02.2015 (87) WO2015/121156 20.08.2015 
(30) 14154662.2          11.02.2014       EP 
(71) 1. EVONIK MEMBRANE EXTRACTION TECHNOLOGY LTD.  (GB) 

Unit 8 Wharfside Rosemont Road, Wembley Middlesex HA0 4PE, United Kingdom 
2. EVONIK DEGUSSA GmbH  (DE) 
Rellinghauser StraBe 1-11, 45128 Essen, Germany 

(72) BOAM Andrew (GB), BOUWHUIS Yuri (NL), KOLEVA Velichka Yordanova (BG), 
ROCHA Maria Ines Fontes (PT), SCHWARM Michael (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm được làm giàu thành phần 

vitamin E từ các dầu tự nhiên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm được làm giàu ít nhất một thành phần 

vitamin E, tốt hơn là tocotrienol, bằng cách sử dụng phương pháp chiết bằng dung môi 
và lọc qua màng. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
230 

(11) 49981 
(21) 1-2016-03393 (51) 7 A43B  13/28, A43D  111/00, G06T  

17/00 
(22) 27.03.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/CN2014/074183      27.03.2014 (87) WO2015/143663 A1 01.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2016 
(71) ORISOL ASIA LTD.  (TW) 

No. 2 Fu Kung Road Fu Hsin Hsian Chang Hwa, Taiwan 
(72) MAKOVER, Jakov  (IL), MARDIX, Bar Cochva (IL), SADEH, Yaacov (IL) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống đo ba chiều cho đường đánh dấu để dính đế giầy vào 

phần mũ giầy và phương pháp đo ba chiều của hệ thống này 
  (57)     Sáng chế bộc lộ hệ thống đo ba chiều (C) cho đường được đánh dấu để dính đế giầy (A) 

vào mũ giầy (B) và phương pháp đo ba chiều của hệ thống này. Kết cấu ba chiều của bề 
mặt bên trong để giầy (A1) được đo tự động sử dụng máy quét ba chiều (30), để tạo ra 
dữ liệu bề mặt bên trong ba chiều (201) của đế giầy (A); và bằng cách tiến hành xử lý 
hoạt động trên dữ liệu bề mặt bên trong ba chiều (201) của đế giầy (A) và dữ liệu bề mặt 
ba chiều (202) của mũ giầy (B), đường viền (A2) của bề mặt bên trong đế giầy (A1) 
được truyền tới bề mặt bên dưới mũ giầy (B1), để tạo ra đường được đánh dấu gia công 
của mũ giầy (B), do đó cải thiện hiệu quả công đoạn dính đế giầy (A) vào mũ giầy (B). 
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(11) 49982 
(21) 1-2016-03394 (51) 7 F28F  3/08, B23K  1/00,  20/00, 

F28D  9/02, F28F  3/04 
(22) 18.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/054465         18.02.2015 (87) WO2015/125831 27.08.2015 
(30) 2014-028899         18.02.2014      JP 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008366, Japan 
(72) SUGAMA, Atsushi  (JP), OKU, Manabu (JP), HORI, Yoshiaki (JP), IMAKAWA, 

Kazunari (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và phương pháp sản xuất bộ trao 

đổi nhiệt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ trao đổi nhiệt dạng tấm đảm bảo độ kín khí có thể được tạo ra 

một cách dễ dàng bằng cách thực hiện gắn kết khuếch tán pha rắn mà không sử dụng vật 
liệu hàn bằng đồng ở ít nhất một phần ghép nối của các bề mặt đầu bên của các chi tiết 
dạng tấm cấu thành bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, và sự ghép nối rãnh dùng cho các chi 
tiết dạng tấm trên và dưới. Sáng chế liên quan đến: chi tiết dạng tấm hình chữ nhật cấu 
thành vỏ bộ trao đổi nhiệt là chi tiết dạng hình hộp được tạo ra có phần thành bên dọc 
theo mép chu vi của nó; các chi tiết dạng hình hộp (1, 2) có cùng hình dạng được kết 
cấu theo cách sao cho sự định hướng của bề mặt nằm ngang của một trong số các chi 
tiết dạng hình hộp được đảo ngược; tạo lớp các chi tiết dạng hình hộp (1, 2) theo thứ tự; 
gài khớp phần bên trên của phần thành bên của chi tiết dạng lớp dưới với phần bên dưới 

cứa phần thành bên của chi tiết dạng lớp bên trên; thiết lập góc () của phần thành bên 

là 30°; và thực hiện gắn kết khuếch tán pha rắn ở ít nhất phần vị trí tiếp xúc giữa phần 

thành bên của chi tiết dạng lớp bên trên và phần thành bên của chi tiết dạng lớp dưới. 
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(11) 49983 
(21) 1-2016-03407 (51) 7 C22C  38/00,  38/60, C21D  1/32,  

8/06 
(22) 18.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/054408         18.02.2015 (87) WO2015/133273 A1 11.09.2015 
(30) 2014-040197         03.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) HASHIGUCHI, Kunio (JP), HORIMOTO, Masayuki (JP), IMATAKA, Hideki (JP), 

OHASHI, Tetsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dây thép được tôi cứng bề mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây thép được tôi cứng bề mặt, mà có thành phần hoá học bao gồm, 
theo % khối lượng, C: 0,10-0,24%, Si: 0,16-0,35%, Mn: 0,40-1,00%; S: 0,005-0,050%, 
Cr: 1,65-1,90%, Al: 0,015-0,060%, Nb: 0,005-0,060%, N: 0,0130-0,0250%, Cu: 0-
0,20%, Ni: 0-0,20%, V: 0-0,20%, Ca: 0-0,0050%, lượng còn lại là Fe và các tạp chất, và 

thoả mãn các biểu thức: 15  Mn/S  150, 0,75  Cr/(Si + 2Mn)  1,40 và 0,30  Si x Cr 

 0,65. Hàm lượng của p, Ti, Mo và O  0,0020%. Độ cứng HV ở vị trí 50m tính từ bề 

mặt là 250 hoặc nhỏ hơn. ở vị trí độ sâu tương đương với một nửa bán kính, tổng số hạt 
Al và các hạt Nb có đường kính hình tròn tương đương là 100nm hoặc lớn hơn và tổng 
số hạt Al và hạt Nb có đường kính đường tròn tương đương nằm trong khoảng từ 5nm 

dến 100nm tương ứng là 100 hạt/100m2 hoặc nhỏ hơn và 100 hạt/25m2 hoặc lớn hơn. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2016 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany (DE) 

(72) SCHNABEL, Michael (DE), LECOMTE, JÐrÐmie (FR), SPERSCHNEIDER, Ralph 
(DE), JANDER, Manuel (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu giấu lỗi sử dụng ước 

lượng nhiễu âm thích ứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu giấu lỗi sử dụng ước lượng 

nhiễu âm thích ứng. Thiết bị tạo ra tín hiệu giấu lỗi bao gồm: bộ tạo phép biểu diễn mã 
hóa dự báo tuyến tính (linear prediction coding - LPC) (100) để tạo ra phép biểu diễn 
LPC thay thế; bộ tổng hợp LPC (106, 108) để lọc thông tin bảng mã sử dụng phép biểu 
diễn LPC thay thế; và bộ ước lượng nhiễu âm (206) để ước lượng nhiễu âm trong quá 
trình nhận các khung âm thanh tốt, trong đó ước lượng nhiễu âm phụ thuộc vào các 
khung âm thanh tốt, bộ tạo phép biểu diễn (100) được cấu hình để sử dụng ước lượng 
nhiễu âm được ước lượng bởi bộ ước lượng nhiễu âm (206) trong việc tạo ra phép biểu 
diễn LPC thay thế. 
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(22) 04.03.2015 (43) 26.12.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2016 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) SCHNABEL, Michael (DE), LECOMTE, JÐrÐmie  (FR), SPERSCHNEIDER, Ralph 
(DE), JANDER, Manuel (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu giấu lỗi sử dụng các 

phép biểu diễn mã hóa dự báo tuyến tính thay thế riêng lẻ cho 
thông tin bảng mã riêng lẻ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu giấu lỗi sử dụng các phép 
biểu diễn mã hóa dự báo tuyến tính (linear prediction coding-LPC) cho thông tin bảng 
mã riêng lẻ. Thiết bị tạo ra tín hiệu giấu lỗi bao gồm: bộ tạo phép biểu diễn LPC (100) 
để tạo ra phép biểu diễn LPC thay thế thứ nhất và phép biểu diễn LPC thay thế thứ hai 
khác; bộ tổng hợp LPC (106) để lọc thông tin bảng mã thứ nhất sử dụng phép biểu diễn 
thay thế thứ nhất để thu được tín hiệu thay thế thứ nhất và để lọc thông tin bảng mã thứ 
hai khác sử dụng phép biểu diễn LPC thay thế thứ hai để thu được tín hiệu thay thế thứ 
hai; và bộ tổ hợp tín hiệu thay thế (110) để tổ hợp tín hiệu thay thế thứ nhất và tín hiệu 
thay thế thứ hai để thu được tín hiệu giấu lỗi (111). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2016 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) SCHNABEL, Michael (DE), LECOMTE, JÐrÐmie (FR), SPERSCHNEIDER, Ralph 
(DE), JANDER, Manuel (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu giấu lỗi sử dụng phép bù 

năng lượng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu giấu lỗi sử dụng phép bù 

năng lượng. Trong đó thiết bị tạo ra tín hiệu giấu lỗi bao gồm bộ tạo phép biểu diễn mã 
hóa dự báo tuyến tính (Linear Pređictive coding - LPC) (100) để tạo ra phép biểu diễn 
LPC thay thế; bộ tính toán độ khuếch đại (600) để tính toán thông tin độ khuếch đại từ 
phép biểu diễn LPC; bộ bù (406, 408) để bù ảnh hưởng độ khuếch đại của phép biểu 
diễn LPC thay thế sử dụng thông tin độ khuếch đại; và bộ tổng hợp LPC (106, 108) để 
lọc thông tin bảng mã sử dụng phép biểu diễn LPC thay thế để thu được tín hiệu giấu 
lỗi, trong đó bộ bù (406, 408, 900) được cấu hình để gán trọng số thông tin bảng mã 
hoặc tín hiệu đầu ra tổng hợp LPC.  
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(11) 49987 
(21) 1-2016-03421 (51) 7 F16H  57/03, F01M  1/06, F16H  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Fuminori MIZUTANI (JP), Reina KUROSU (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu phần lắp cảm biến của bộ truyền động 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu phần lắp cảm biến của bộ truyền động, trong đó cảm biến 
chuyển động quay (53) để phát hiện chuyển động quay của chi tiết quay của bộ truyền 
động (M) được lắp vào lỗ lắp cảm biến (54), lỗ lắp cảm biến (54) được bố trí gần với 
đầu thứ nhất của thành xung quanh trục truyền động (13) của hộp truyền động (11) theo 
chiều trục, hộp truyền động (11) được trang bị theo cách nhô ra phía ngoài: gân ngang 
(55) kéo dài ở vị trí trong vùng lân cận lỗ lắp cảm biến (54) theo hướng gần như song 
song với trục truyền động (13) khi nhìn dọc theo hướng đường trục của lỗ lắp cảm biến 
(54); và gân uốn (56) kéo dài từ phần đầu của gân ngang (55) về phía trục truyền động, 
và trong đó lỗ ngang (42) và lỗ uốn (57) được tạo ra trong gân ngang (55) và gân uốn 
(56) dùng làm đường cấp dầu để cấp dầu bôi trơn cho bộ truyền động (M). 
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(72) WANG, Wei (US), KNOEPPEL, David (US), BLUHM, Madison (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất polystyren chịu va đập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất polystyren chịu va đập bao gồm các bước tạo 
ra hệ thống phản ứng polystyren chịu va đập (HIPS), trong đó hệ thống phản ứng HIPS 
này có thiết bị tách khí nằm sau thiết bị phản ứng và đưa chất làm chậm vào hệ thống 
phản ứng HIPS trước thiết bị tách khí.  
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(72) Zou, Feng (CN), PU, Wei (CN), JOSHl, Rajan Laxman (US), SOLE ROJALS, Joel 
(ES), KARCZEWICZ, Marta (PL) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý dữ liệu viđeo, thiết bị xử lý viđeo và vật ghi 

bất biến đọc được bởi máy tính để xác định kích thước bảng 
màu, các mục nhập bảng màu và việc lọc các khối được lập mã 
dựa trên bảng màu trong quá trình lập mã viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật lập mã dựa trên bảng màu. Trong lập mã dựa trên bảng 
màu, bộ lập mã viđeo có thể tạo ra một “bảng màu”, đây là bảng các màu sắc biểu diễn 
dữ liệu viđeo của một khối cho trước. Lập mã dựa trên bảng màu có thể là hữu dụng để 
lập mã các khối dữ liệu viđeo có số lượng màu tương đối ít thay vì lập mã các trị số 
điểm ảnh thực hoặc các số dư của chúng đối với khối cho trước, bộ lập mã viđeo có thể 
lập mã các trị số chỉ số cho một hoặc nhiều điểm ảnh. Các trị số chỉ số ánh xạ các điểm 
ảnh đến các mục nhập trong bảng màu thể hiện màu sắc của điểm ảnh. Các kỹ thuật 
được mô tả là để xác định có vô hiệu hóa hay không quá trình lọc, chẳng hạn như lọc 
tách khối hoặc lọc độ lệch tương thích mẫu (sample adaptive offset - SAO) của các khối 
được lập mã dựa trên bảng màu tại bộ mã hóa viđeo hoặc bộ giải mã viđeo. Các kỹ thuật 
theo sáng chế còn được mô tả để thay đổi kích thước bảng màu và các mục nhập bảng 
màu của bảng màu tại bộ mã hóa viđeo dựa trên các tổn hao của tốc độ méo dạng. Cụ 
thể là, sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý dữ liệu viđeo, thiết bị xử lý viđeo và vật 
ghi bất biến đọc được bởi máy tính tương ứng. 
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(72) NAKANO, Hidetake  (JP), NODA, Kiminori (JP), YASUDA, Kazuaki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Sản phẩm được tạo liên kết ngang, phương pháp sản xuất sản 

phẩm này, vật phẩm đúc dạng lớp chứa sản phẩm này và chế 
phẩm copolyme etylen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm được tạo liên kết ngang bao gồm 
các bước: đúc nóng chảy copolyme etylen (A) hoặc chế phẩm nhựa chứa copolyme 
etylen (A); và tiến hành tạo liên kết ngang; trong đó copolyme etylen (A) chứa đơn vị 

cấu trúc thu được từ etylen và đơn vị cấu trúc thu được từ C3-C20 -olefin, và đáp ứng 

các điều kiện (1), (2) và (3) sau đây: (1) hàm lượng nhóm vinyl/1000 nguyên tử cacbon 
khi được xác định bằng phương pháp 1H-NMR nằm trong khoảng từ 0,06 đến 1; (2) tỷ lệ 
MFR10/MFR2,16 nằm trong khoảng từ 8,5 đến 50; và (3) tỷ trọng d nằm trong khoảng từ 
850 kg/m3 đến 920 kg/m3. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm được tạo liên kết ngang thu được theo 
phương pháp nêu trên, vật phẩm đúc dạng lớp chứa sản phẩm này và chế phẩm 
copolyme etylen. 
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S-683 85 Hagfors, Sweden 
(72) TIDESTEN Magnus (SE), RAHLEN Lena (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thép không gỉ dùng làm khuôn đúc chất dẻo và khuôn đúc 

chất dẻo làm bằng thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép không gỉ mactensit dùng làm khuôn tạo hình chất dẻo cần có 

độ cứng cao và độ bền chống ăn mòn tốt. Thép không gỉ này có thành phần khối lượng 
(tính theo % khối lượng) như sau: 

C 0,56 - 0,82  
N 0,08 - 0,25  
C+N 0,60 - 1,0  
Si 1,05 - 2,0  
Mn 0,2 - 1,0  
Cr 12 - 16  
Mo 0,1 - 0,8  
V 0,10 - 0,45  

Al 0,3  

P  0,05  

S 0,5.  

Tùy ý các nguyên tố, lượng còn lại là Fe, không kể các tạp chất. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khuôn tạo hình chất dẻo làm bằng thép này. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
241 

(11) 49992 
(21) 1-2016-03446 (51) 7 G06F  13/00,  21/00, H04L  12/70 

(22) 26.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/055618          26.02.2015 (87) WO2015/151668 A1 08.10.2015 
(30) 2014-074607          31.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2016 
(71) LAC CO., LTD.  (JP) 

Hirakawacho Mori Tower, 2-16-1, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 Japan 
(72) FUJlMOTO Hiroshi (JP), NAKAMA Toshihide (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống phân tích nhật ký 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phân tích nhật ký để phân tích nhật ký phát hiện trong hệ 
thống giám sát bao gồm thiết bị thu để phát hiện các quy trình xử lý phát hiện định 
trước được thực hiện trong hệ thống giám sát, và thu nhận nhật ký phát hiện của các quy 
trình xử lý phát hiện định trước; và thiết bị xử lý để xử lý nhật ký phát hiện được thu 
nhận bởi bộ thu. Thiết bị xử lý bao gồm các khối xử lý mà thực hiện quy trình xử lý trên 
nhật ký phát hiện theo trình tự. Thiết bị xử lý thực hiện xử lý trong khi gửi nhật ký phát 
hiện theo thứ tự từ khối xử lý đầu tiên tới các khối xử lý phía sau. Khối xử lý sau cùng 
của thiết bị xử lý thông báo tới khối xử lý đầu tiên của thiết bị xử lý rằng nhật ký phát 
hiện đã được thu. Đối với nhật ký phát hiện mà đang được xử lý mà không thể xác nhận 
được là đã tới khối xử lý sau cùng trong thông báo thu được từ khối xử lý sau cùng của 
thiết bị xử lý, khối xử lý đầu tiên của thiết bị xử lý gửi lại nhật ký phát hiện tới khối xử 
lý phía sau. 
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(22) 16.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/057751         16.03.2015 (87) WO2015/141639 A1 24.09.2015 
(30) 2014-057201         19.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2016 
(71) ASAHI KASEI CONSTRUCTION MATERIALS CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 
(72) KIJIMA, Yosuke (JP), ITO, Daisuke (JP), NAKAHAMA, Kenichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cọc ống thép có các cánh xoắn ốc, cọc vật liệu hỗn hợp và 

phương pháp thi công cọc vật liệu hỗn hợp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cọc ống thép có các cánh xoắn ốc mà có thể gia cố một cách hiệu 

quả cho nền đất tương đối mềm mà trong đó lớp đất sét và lớp tương tự có mặt ở vị trí 
sâu vài chục mét bên dưới mặt đất. Cọc ống thép (1) có các cánh xoắn ốc bao gồm phần 
thân chính cọc ống thép (10) và một hoặc nhiều cánh xoắn ốc (20) được gắn với phần 
thân chính cọc ống thép (10), trong đó đường kính D của cánh xoắn ốc (20) được tạo ra 
bằng ba lần hoặc lớn hơn so với đường kính d của phần thân chính cọc ống thép (10). 
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(11) 49994 
(21) 1-2016-03454 (51) 7 B29B  17/00, G01N  33/00, B29C  

33/28,  31/06 
(22) 10.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/000306         10.03.2015 (87) WO2015/136352 17.09.2015 
(30) 2014/0167         13.03.2014      BE 
(75) BRUGMANS MATTHIJS  (NL) 

Bandelierseberg 222, 4707 SG Roosendaal, The Netherlands 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất các đồ vật từ vật liệu có thể 

phân hủy sinh học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (1) sản xuất các đồ vật từ các vật liệu có thể phân hủy sinh 

học gồm một thùng chứa (5) chứa vật liệu có thể phân hủy sinh học dạng rắn hoặc lỏng 
được nối với một đường phân phối (6) dọc theo đó có một loạt khuôn nung (7) có hình 
dạng có thể cá thể hóa được đổ đầy, và nhờ đó mỗi khuôn nung (7) thực hiện một 
chương trình xử lý riêng điều khiển bằng máy tính xác định thời gian, áp suất và nhiệt 
độ đổ đầy, sau đó mở tự động khuôn nung (7) và lấy đồ đã tạo ra, sau đó các sản phẩm 
tiếp theo có thể được ép hoặc đúc trong cùng khuôn nung (7). Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp sản xuất các đồ vật từ các vật liệu có thể phân hủy sinh học sử 
dụng thiết bị này. 
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KNUEPPEL, Daniel (US), RENGA, Jim  (US), SULLENBERGER, Michael, T (US), 
WHITEKER, Greg (US), ZHU, Yuanming (US), GUSTAFSON, Gary, D. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Hợp chất 2-(2,4-diflophenyl)-1,1-diflo-1-(5-được thế-pyridin-2-yl)-

3-(1H-tetrazol-1-yl)propan-2-ol và phương pháp điều chế hợp 
chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất 2-(2,4-dinophenyl)-1,1-diflo-1-(5-được thể-pyridin-2-yl)-
3-(1H-tetrazol-1-yl)propan-2-ol và 1-(2,4-diflophenyl)-2,2-diflo-2-(5- được thÕ-pyridin-
2-yl)etanon và các quy trình để điều chế hợp chất này. 
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Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland 
(72) COTTON, Darryl (GB), ALLEN, Mark  (GB), ANDREW, Piers (GB), ROBINSON, 

Adam (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử dẻo và phương pháp sản xuất 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử dẻo bao gồm: 
lớp nền dẻo; và 
tổ hợp linh kiện điện tử nhô ra, tổ hợp linh kiện điện tử được tạo cấu hình để có độ dẻo 
thấp hơn lớp nền dẻo và bao gồm một hoặc nhiều linh kiện điện tử, 
trong đó tổ hợp linh kiện điện tử bao gồm phần đối diện lớp nền với phần nối và phần 
nhô ra, phần nối này được gắn cơ học với bề mặt của lớp nền dẻo thông qua miếng đệm 
đỡ liên kết đơn và phần nhô ra được tạo cấu hình để nhô ra và gần như tự do với lớp nền 
dẻo bên dưới sao cho lớp nền dẻo bên dưới có thể bị biến dạng độc lập với phần nhô ra 
khi có các biến dạng hoạt động của lớp nền dẻo. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
246 

(11) 49997 
(21) 1-2016-03465 (51) 7 B01D  63/00, C02F  1/44 

(22) 10.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/056916        10.03.2015 (87) WO2015/141515 24.09.2015 
(30) 2014-057451        20.03.2014      JP 
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(72) WATANABE, Keishi (JP), NISHIMOTO, Shintaro (JP), UENAKA, Tetsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Vỏ màng và thành phần màng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ màng chứa một cách kín nước một chi tiết màng 2 để lọc nước 
thô bao gồm một thân vỏ chính dạng ống 40, một thân có nắp 50, và một cơ cấu ép 60 
và 70. Thân vỏ chính 40 chứa một chi tiết màng 2. Thân có nắp 50 gắn với đầu mở của 
thân vỏ chính 40 và di chuyển theo hướng trục của thân vỏ chính 40 trong khi duy trì tư 
thế và đảm bảo kín nước với thân vỏ chính 40. Cơ cấu ép 60 và 70 ép thân có nắp 50 
dưới áp lực và cố định phần tử màng 2 đặt trong thân vỏ chính 40. Vỏ màng có cấu hình 
đơn giản có khả năng đảm bảo kín nước sử dụng một lực ép định trước bằng cách điều 
tiết kích cỡ đa dạng của chi tiết màng, ngay cả khi vỏ màng không thể hình thành ở 
dạng hình trụ.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị lên men 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lên men mà có thể dễ dàng tạo ra thực phẩm lên men có giá 
trị dinh dưỡng và thực phẩm lên men có hương vị hoặc cấu trúc khác nhau. Thiết bị lên 
men (100) kiểm soát nhiệt độ của thùng chứa (3) và lên men nguyên liệu thực phẩm 
chứa trong thùng chứa (3), mà bao gồm bộ phận khuấy (22) để khuấy nguyên liệu thực 
phẩm chứa trong thùng chứa (3); bộ lưu trữ để lưu trữ chế độ khuấy của bộ phận khuấy 
(22); và bộ phận điều khiển để điều khiển sự vận hành của bộ phận khuấy (22) sao cho 
phù hợp với chế độ khuấy được lưu trữ trong bộ lưu trữ. Thiết bị lên men (100) kiểm 
soát nhiệt độ của thùng chứa (3), và lên men nguyên liệu thực phẩm chứa trong thùng 
chứa (3), thiết bị này bao gồm bộ đo nhiệt độ (5) để xác định nhiệt độ của thùng chứa 
(3); bộ gia nhiệt (4) để gia nhiệt thùng chứa (3); và bộ điều chỉnh nhiệt độ cho phép bộ 
gia nhiệt (4) gia nhiệt thùng chứa (3), sao cho thời gian từ lúc bắt đầu gia nhiệt cho đến 
khi bộ đo nhiệt độ (5) đo được nhiệt độ định trước là bằng hoặc lớn hơn thời gian định 
trước, và nhiệt độ của thùng chứa (3) được tăng lên từ từ. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để truyền thông không dây từ thiết bị đến 
thiết bị (D2D - device-to-device). Thiết bị có thể nhận biến định thời từ mạng trong khi 
thiết bị này ở chế độ kết nối. Sau dó thiết bị này có thể sử dụng biến định thời để xác 
thực thông báo phát hiện D2D. Thiết bị có thể so sánh biến định thời với biến định thời 
cục bộ để xác định xem hiệu số giữa hai biến có nằm trong độ lệch dung sai lớn nhất 
hay không. Thiết bị có thể thông báo thông tin phát hiện D2D cho thiết bị khác khi hiệu 
số nằm trong độ lệch dung sai lớn nhất. 
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5200 Illumina Way San Diego, CA 92122 (US) 

(72) STEPHENS, Kathryn, M. (US), HOLT, Cydne (US), DAVIS, Carey (US), JAGER, 
Anne  (US), WAICHHIEWICZ, Paulina (US), HAN, Yonmee  (US), SILVA, David 
(US), SHEN, Min-jui, Richard (US), AMINI, Sasan (US), STEEMERS, Frank (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp xây dựng hồ sơ ADN, các đoạn mồi dùng trong 

phương pháp này và bộ kít bao gồm các đoạn mồi này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp xây dựng hồ sơ ADN bao gồm bước: tạo ra mẫu 

axit nucleic, khuếch đại mẫu axit nucleic bằng các đoạn mồi mà lai đặc hiệu với ít nhất 
một trình tự đích bao gồm SNP và ít nhất một trình tự đích bao gồm trình tự lặp lại, và 
xác định các kiểu gen của ít nhất một SNP và ít nhất một trình tự lặp lại trong các sản 
phẩm khuếch đại, do đó cấu thành hồ sơ ADN của mẫu axit nucleic. Sáng chế còn đề 
xuất các đoạn mồi mà lai đặc hiệu với ít nhất một trình tự đích ngắn và ít nhất một trình 
tự đích dài trong mẫu axit nucleic, trong đó khuếch đại mẫu axit nucleic sử dụng các 
đoạn mồi trong phản ứng đơn dẫn đến sản phẩm khuếch đại ngắn và sản phẩm khuếch 
đại dài, trong đó mỗi trong số các đoạn mồi bao gồm một hoặc nhiều trình tự thẻ. Ngoài 
ra, sáng chế cũng đề cập đến bộ kít bao gồm các đoạn mồi đã nêu. 
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INUDUKA, Tadashi (JP), HASE, Tadao (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm hộp chứa chất tẩy được bố trí khoang chứa thứ 
nhất để chứa chất tẩy, và phần cấu trúc rãnh để tạo nên rãnh ở trên hộp chứa chất tẩy. 
Phần cấu trúc rãnh được bố trí các lỗ thoát để dẫn nước từ rãnh về phía hộp chứa chất 
tẩy. Hộp chứa chất tẩy bao gồm vách ngăn phân chia khoang chứa thứ nhất thành 
khoang trộn mà ở đó chất tẩy và nước được trộn để tạo ra dung dịch chất tẩy, và khoang 
tạo bọt mà ở đó dung dịch chảy từ khoang trộn được tạo bọt. Các lỗ thoát bao gồm lỗ 
thoát thứ nhất dẫn nước về phía khoang trộn, và lỗ thoát thứ hai dẫn nước về phía 
khoang tạo bọt. 
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(30) 2014-072435         31.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.11.2016 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) YOSHIDA, Kiyonobu (JP), MAEDA, Kazunori  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt (100) để giặt quần áo bao gồm: vỏ máy (200) có vách 
đỉnh (250), vách đỉnh (250) có đầu trước (251) và đầu sau (252) ở phía đối diện đầu 
trước (251); bộ phận nắp (400) mà một phần che vách đỉnh (250); bộ phận nhận (500) 
để nhận lệnh hoạt động liên quan đến nội dung hoạt động của máy giặt (100); và cửa 
cấp nước để cấp nước vào vỏ máy (200). Bộ phận nắp (400) có lỗ mà từ đó cửa cấp nước 
lộ ra. Bộ phận nhận (500) được gắn vào bộ phận nắp (400). Do đó, máy giặt (100) hầu 
như không gây ra sự hỏng điện được đề xuất. 
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(11) 50003 
(21) 1-2016-03478 (51) 7 A45D  34/00 

(22) 17.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2015/002577     17.03.2015 (87) WO2015/142033 24.09.2015 
(30) 10-2014-0030903          17.03.2014      KR 

10-2015-0036768          17.03.2015      KR 
(71) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR) 

106, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic of Korea 
(72) CHOI, Jung Sun (KR), JI, Hye Ran (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Sản phẩm mỹ phẩm chứa miếng lót xả bằng cao su 

  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm mỹ phẩm chứa miếng lót xả bằng cao su, mà bao gồm các lỗ 
xả được phân bố tỏa tròn và được làm từ vật liệu cao su, và xả các thành phần qua các lỗ 
xả. Theo sản phẩm mỹ phẩm của sáng chế, mức xả của các thành phần có thể được điều 
khiển một cách thích hợp trong khi sử dụng các thành phần, các lỗ xả cực nhỏ tỏa tròn 
trên bề mặt của miếng lót xả bằng cao su có chức năng xả phân tán, lượng còn lại có thể 
được giảm thiểu do thậm chí các thành phần ở đáy của vật chứa có thể được sử dụng 
một cách dễ dàng nhờ tính đàn hồi của miếng lót xả bằng cao su, sản phẩm mỹ phẩm có 
thể được mang mà không rò rỉ các thành phần do các thành phần được che bởi miếng lót 
xả bằng cao su, và giúp luôn luôn có cảm giác đang sử dụng sản phẩm mới do sự tiếp 
xúc giữa không khí bên ngoài và các chất ô nhiễm bị chặn lại trong khi sử dụng.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
253 

(11) 50004 
(21) 1-2016-03483 (51) 7 B22D  41/34,  41/56 

(22) 17.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/053313     17.02.2015 (87) WO2015/124567 27.08.2015 
(30) 14155819.7          19.02.2014      EP 
(71) VESUVIUS GROUP, SA  (BE) 

Rue de Douvrain, 17, B-7011 Ghlin, Belgium 
(72) Jason QUINN (US), Fabrice SIBIET (FR), Yannick VASSELIN (FR) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) ống rót kín dùng để đúc kim loại, bộ dụng cụ dùng cho cụm 

nối để nối ống rót kín vào thùng rót, thiết bị đúc kim loại và 
quy trình đúc kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đúc kim loại bao gồm thùng rót (11) có ống trong (113) nối 
thông với miệng hở của tấm cửa trên (114u), và được trang bị cụm nối ống rót kín bao 
gồm: khung đỡ (211) có tấm cửa dưới (114d) và đường dẫn (120), khung đỡ (211) được 
nối theo cách trượt vào bề mặt đáy phẳng của tấm cửa trên (114u), sao cho miệng hở 
(114a) của tấm cửa dưới (114d) có thể thẳng hàng hoặc không thẳng hàng với miệng hở 
của tấm cửa trên (114u), khung kéo (210) được lồng vào trong đường dẫn (120) của 
khung đỡ (211), sao cho khung kéo (210) có thể dịch chuyển tiến và lùi thông qua 
đường dẫn (120) này, chốt thứ nhất và chốt thứ hai (30) được lắp nhờ lực đàn hồi sao 
cho chúng có thể dịch chuyển từ vị trí nối đến vị trí lắp đặt, ống rót kín (111) được thiết 
kế chuyên biệt bao gồm lỗ (115) và phương tiện kẹp thích hợp để nối đảo chiều vào chốt 
thứ nhất và chốt thứ hai (30), trong đó khung kéo (210) có thể đưa lỗ (115) của ống rót 
kín (111) thẳng hàng hoặc không thẳng hàng với miệng hở (114a) của tấm cửa dưới 
(114d) bằng cách dịch chuyển thông qua đường dẫn (120) của khung đỡ. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề xuất ống rót kín dùng để đúc kim loại, bộ dụng cụ dùng cho cụm nối để nối 
ống rót kín vào thùng rót và quy trình đúc kim loại. 
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(11) 50005 
(21) 1-2016-03504 (51) 7 F02D  11/10,  9/10, F02B  61/02,  

67/00,  67/06, B62K  11/00, B62J  
99/00 

(22) 18.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/058141         18.03.2015 (87) WO2015/141749 24.09.2015 
(30) 2014-059069         20.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2016 
(71) 1. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama, 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
2. KEIHIN CORPORATION  (JP) 
26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0539 Japan 

(72) Yasuo NAOI (JP), Tetta ICHIKAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập tới xe kiểu ngồi chân để hai bên, trong đó động cơ tiết lưu (26) được bố 
trí giữa bề mặt trên của động cơ (2) và đường dẫn nạp trên hình chiếu cạnh của xe. Hơn 
nữa, động cơ tiết lưu (26) được bố trí sao cho đường nằm ngang (H1) đi qua đầu dưới 
của động cơ tiết lưu (26) xếp chồng với bộ căng xích (33) và phần trục của (26a) động 
cơ tiết lưu (26) được làm lệch với bộ căng xích (33) theo hướng dọc. 
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(11) 50006 
(21) 1-2016-03506 (51) 7 H04W  12/04, H04L  29/06 

(22) 03.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/054400     03.03.2015 (87) WO2015/139947 24.09.2015 
(30) 14001067.9          21.03.2014       EP 
(71) SUN PATENT TRUST  (US) 

450 Lexington Avenue, 38th Floor New York, NY 10017 (US) 
(72) BASU MALLICK, Prateek (DE), LOEHR, Joachim (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp thiết lập đường nối truyền thông và hệ thống 

truyền thông di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết lập đường nối truyền thông an toàn giữa trạm di 

động và trạm cơ sở thứ cấp trong hệ thống truyền thông di động. Sáng chế cũng đề xuất 
hệ thống truyền thông di động để thực hiện các phương pháp này, và máy tính của 
phương tiện truyền thông có thể đọc được các chỉ dẫn làm cho hệ thống truyền thông di 
động thực hiện phương pháp được mô tả ở đây. Cụ thể là, sáng chế đề xuất đáp lại sự vi 
phạm tiềm năng an toàn được báo hiệu hoặc phát hiện, trạm cơ sở chính tăng dần bộ 
đếm tươi để khởi chạy lại truyền thông giữa trạm di động và trạm cơ sở thứ cấp; và trạm 
di động và trạm cơ sở thứ cấp khởi chạy lại sự truyền thông giữa chúng. Việc khởi chạy 
lại được thực hiện dưới sự điều khiển của trạm cơ sở chính và; còn bao gồm dẫn xuất 
khóa an toàn tương tự dựa trên bộ đếm tươi tăng dần này, và thiết lập đường nối truyền 
thông an toàn bằng cách sử dụng tương tự, khóa an toàn nhận được. 
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(11) 50007 
(21) 1-2016-03507 (51) 7 A01N  43/80 

(22) 20.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/016892    20.02.2015 (87) WO2015/127259 27.08.2015 
(30) 61/943,437         23.02.2014      US 

61/951,269         11.03.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2016 
(71) FMC CORPORATION  (US) 

2929 Walnut Street, Philadelphia, PA 19104, United States of America 
(72) WALTER, James, F. (US), NICHOLSON, Paul (US), BURNETT, Alison (US), 

LAPPIN, James (US), CHAHAL, Gurinderbir (IN), SHINN, Sandra (US), D'AMICO, 
Jr., Frank J. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm chứa hợp chất 3-isoxazolidinon làm thuốc diệt cỏ 

chọn lọc và phương pháp phòng trừ thực vật không mong 
muốn ở cây trồng sử dụng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa 2-(2,4-diclophenyl)metyl-4,4-dimetyl-3-
isoxazolidinon (2,4-DC) hoặc 2-(2,5-diclophenyl)metyl-4,4-dimetyl-3-isoxazolidinon 
(2,5-DC). Các chế phẩm chứa 2,4-DC hoặc 2,5-DC và thuốc diệt cỏ thứ hai cũng được 
bộc lộ, trong đó chế phẩm không chứa cả 2,4-DC và 2,5-DC. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sử dụng các chế phẩm này.  
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(11) 50008 
(21) 1-2016-03512 (51) 7 H04N  7/26,  7/30 

(62) 1-2013-01295   
(22) 28.09.2011 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2011/007165     28.09.2011 (87) WO2012/044076 05.04.2012 
(30) 61/387,128          28.09.2010      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2013 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) HONG, Yoon-Mi  (KR), HAN, Woo-Jin (KR), CHEON, Min-Su  (KR), CHEN, Jianle 

(CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã dữ liệu viđeo. Thiết bị giải mã dữ liệu viđeo này 
bao gồm bộ xử lý được tạo cấu hình để: thu khối biến đổi đã lượng tử hóa theo kích 
thước định trước, xác định hằng số định tỷ lệ dùng để định tỷ lệ các hệ số biến đổi có 
trong khối biến đổi đã lượng tử hóa dựa trên thông số lượng tử hóa, định tỷ lệ các hệ số 
biến đổi bằng cách sử dụng hằng số định tỷ lệ này, và biến đổi ngược khối biến đổi mà 
nó bao gồm các hệ số biến đổi đã định tỷ lệ. Trong đó, khi i là số dư sau khi chia thông 
số lượng tử hóa này cho 6, thì hằng số định lệ cho i=0 là 40, hằng số định tỷ lệ cho i=1 
là 45, hằng số định tỷ lệ cho i=2 là 51, hằng số định tỷ lệ cho i=3 là 57, hằng số định tỷ 
lệ cho i=4 là 64 và hằng số định tỷ lệ cho i=5 là 72. 
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(11) 50009 
(21) 1-2016-03513 (51) 7 C09D  5/00 

(22) 27.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/056671     27.03.2015 (87) WO2015/150244 A1 08.10.2015 
(30) PCT/CN2014/074371       31.03.2014      WO 

14174651.1          27.06.2014       EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2016 
(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
(72) TIANG, Jen Shueng (MY), LU, Junbiao (CN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ chống dấu vân tay và phương pháp tạo thành 

lớp phủ chống dấu vân tay 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ chống dấu vân tay, các lớp phủ và vật được phủ được 

tạo thành từ chế phẩm phủ này, phương pháp điều chế và sử dụng chế phẩm phủ này. 
Chế phẩm phủ và phương pháp theo sáng chế có khả năng tạo thành lớp phủ có khả 
năng chống dấu vân tay. Lớp phủ theo sáng chế bao gồm pha tĩnh thấm pha động có thể 
khuếch tán và làm nhạt vân tay, ngoài ra, tùy theo lựa chọn, có thể có tính đẩy chất lỏng 
mạnh để vân tay lưu lại trên vật được phủ ở mức tối thiểu và làm cho quá trình làm sạch 
vật được phủ trở nên dễ dàng. 
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(11) 50010 
(21) 1-2016-03520 (51) 7 D06F  33/02,  23/04,  37/12 

(22) 21.10.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2014/077942        21.10.2014 (87) WO2015/125346 A1 27.08.2015 
(30) 2014-031739          21.02.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2016 
(71) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 

2-9, Suehiro-cho, Ome-shi, Tokyo, Japan 
(72) MIYAZAKI, Yugo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt được tạo ra có lồng chứa nước được bố trí bên trong thân 
máy giặt; lồng quay được tạo ra ở bên trong lồng chứa nước và quay được quanh trục 
kéo dài theo phương lên và xuống, lồng quay được tạo ra có các lỗ thoát nước trên thành 
theo chu vi của nó; phương tiện điều khiển được thiết lập cấu hình để điều khiển hoạt 
động giặt kéo dài từ bước giặt đến bước làm khô, và phần chống gỉ được tạo ra trên bề 
mặt bên ngoài của lồng quay. Phương tiện điều khiển được thiết lập cấu hình để thực 
hiện hoạt động làm sạch lồng trong đó lồng quay được quay cùng với nước được chứa 
trong lồng chứa nước. 
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(11) 50011 
(21) 1-2016-03527 (51) 7 C07C  4/18,  15/08,  6/12, C07B  

61/00 
(22) 25.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/059206     25.03.2015 (87) WO2015/147085 01.10.2015 
(30) 2014-063946         26.03.2014      JP 
(71) COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1058528, Japan 
(72) KAWADA Yusuke (JP), KONDO Koichi (JP), OHSHIO Nobuyasu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất xylen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất xylen có thể tạo ra xylen với hiệu suất cao 
bằng cách sử dụng chọn lọc một cách thích hợp dầu nguyên liệu ban đầu khi sản xuất 
xylen bằng cách cho dầu nguyên liệu chứa phần cất dầu mỏ tham gia phản ứng chuyển 
nhóm alkyl hoặc phản ứng dị ly. Phương pháp sản xuất xylen theo sáng chế bao gồm 
bước thực hiện phản ứng chuyển hóa nhóm alkyl hoặc phản ứng dị ly cho dầu nguyên 
liệu chứa phần cất dầu mỏ làm nguyên liệu chính để tạo ra xylen, trong đó dầu nguyên 
liệu này chứa alkylbenzen có 7 đến 10 nguyên tử cacbon, và số lượng trung bình của các 
nhóm metyl gắn trực tiếp vào nhân benzen trong mỗi phân tử alkylbenzen nằm trong 
khoảng từ 1,2 đến 2,8. 
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(11) 50012 
(21) 1-2016-03538 (51) 7 B01D  17/02 

(22) 30.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/013883     30.01.2015 (87) WO2015/138055 A1 17.09.2015 
(30) 61/951,891          12.03.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2016 
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

CORP-URC-SW359, P.O. Box 2189, Houston, TX 77252-2189, United States of 
America 

(72) WHITNEY, Scott, M. (US), LARNHOLM, Per, Reidar (NO) 
(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Hệ thống phân tách đa pha dưới đáy biển, phương pháp phân 

tách dầu, nước và các hạt rắn trong chất lưu đa pha 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phân tách đa pha dưới đáy biển, phương pháp phân tách 

dầu, nước và các hạt rắn trong chất lưu đa pha. Hệ thống phân tách đa pha được tạo kết 
cấu để cấp chất lưu đa pha vào trong đường cửa nạp (204) bên trong hệ thống phân tách. 
Chất lưu đa pha được thiết lập để chảy qua đường phân lưu (206) và được chia tách 
thành các đường riêng rẽ (208, 210) có đường kính bằng nhau. Khối điều khiển (214) 
còn được nối ở đầu cuối của các đường riêng rẽ (208, 210), và khối điều khiển (214) có 
đường kính lớn hơn đường kính của các đường riêng rẽ (208, 210) mà có đường kính 
giống nhau. Khối điều khiển (214) bao gồm các đường cửa xả (216, 218), và được tạo 
kết cấu để điều chỉnh tốc độ dòng của chất lưu ở đường cửa xả (216, 218). Trong 
phương án này, hệ thống phân tách còn bao gồm phễu cát (212) được nối với các đường 
riêng rẽ (208, 210) mà được định hướng theo chiều thẳng đứng so với các đường riêng 
rẽ (208, 210), và được tạo kết cấu để gom và loại bỏ cát được tích tụ trong hệ thống 
phân tách đa pha. 
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(11) 50013 
(21) 1-2016-03541 (51) 7 F16J  1/00, B21B  31/00,  38/00 

(22) 22.09.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2016 
(71) Trung tâm Công nghệ và Thiết bị Môi trường - Viện Nghiên cứu 

Cơ khí - Bộ Công Thương  (VN) 
Số 4, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Dương Văn Long (VN), Nguyễn Chỉ Sáng (VN), Lê Huy (VN), Nguyễn Quang Hưng 
(VN), Đinh Gia Nghiêm (VN) 

(54) Cơ cấu và phương pháp hiệu chỉnh sai số vị trí trong máy cán 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu và phương pháp hiệu chỉnh sai số vị trí trong máy cán sử 

dụng giải pháp hiệu chỉnh sai số vị trí với sự kết hợp giữa cơ cấu đầu dò (300) và sensor 
cảm biến với dao cắt biên dạng (500) và máy cán hoạt động theo nguyên lý cán liên tục. 
Để giải quyết vấn đề sai số vị trí, sáng chế sử dụng cơ cấu đầu dò (300) kết hợp sensor 
tín hiệu để nhận biết lỗ công nghệ trên bề mặt tấm phôi, qua đó hiệu chỉnh lại vị trí tính 
toán của tấm phôi. Cụ thể như sau: 

ở công đoạn cắt đột dập, thực hiện gia công đồng thời tất cả các rãnh, lỗ, như vậy sẽ 
giải quyết được kích thước tương quan vị trí giữa lỗ công nghệ và các rãnh, lỗ lắp đặt 
cũng như với cạnh của tấm CE sẽ là như nhau, ổn định cho mọi sản phẩm tạo ra. 
Lỗ công nghệ (1) được dùng để nhận biết vị trí phôi làm cơ sở ra lệnh dừng chuyển 
động và ra lệnh dao cắt biên dạng (500) hoạt động thông qua cơ cấu dò lỗ công nghệ. 
Mạch vòng điều khiển vị trí của hệ thống điều khiển được bổ sung tính năng xác định vị 
trí cuối. 
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(11) 50014 
(21) 1-2016-03547 (51) 7 G10L  19/02, H03M  7/30 

(22) 23.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/001601          23.03.2015 (87) WO2015/151451 A1 08.10.2015 
(30) 61/972,722          31.03.2014      US 

2014-153832          29.07.2014      JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance, CA 90503, U.S.A 
(72) NAGISETTY, Srikanth (IN), LIU, Zong Xian (SG), EHARA, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa, thiết bị giải mã, phương pháp mã hóa, phương 

pháp giải mã và vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hóa bao gồm: bộ mã hóa thứ nhất để tạo ra tín hiệu đã được 

mã hóa thứ nhất, trong đó tín hiệu băng thấp có tần số thấp hơn hoặc bằng với tần số 
định trước từ tín hiệu đầu vào tiếng nói hoặc auđio được mã hóa, và tín hiệu đã được giải 
mã băng thấp; bộ mã hóa thứ hai để mã hóa tín hiệu băng cao có băng tần cao hơn so 
với băng tần của tín hiệu băng thấp để tạo ra tín hiệu đã được mã hóa băng cao trên cơ 
sở tín hiệu đã được giải mã băng thấp; và bộ ghép kênh thứ nhất để ghép kênh tín hiệu 
đã được mã hóa thứ nhất và tín hiệu đã được mã hóa băng cao để tạo ra và đưa ra tín 
hiệu đã được mã hóa. Bộ mã hóa thứ hai tính toán tỉ số năng lượng giữa thành phần 
nhiễu âm băng cao, mà là thành phần nhiễu âm của tín hiệu băng cao, và thành phần 
không có thanh điệu băng cao của tín hiệu đã được giải mã băng cao được tạo ra từ tín 
hiệu đã được giải mã băng thấp và đưa ra tín hiệu đã được tính toán như là tín hiệu đã 
được mã hóa băng cao. 
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(11) 50015 
(21) 1-2016-03548 (51) 7 C05D  9/02, C05G  3/00,  3/02,  3/06 

(22) 23.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/GB2015/050507     23.02.2015 (87) WO2015/128620 A1 03.09.2015 
(30) 1403599.2          28.02.2014      GB 
(71) CRODA INTERNATIONAL PLC  (GB) 

Cowick Hall, Snaith, Goole, Yorkshire DN14 9AA, United Kingdom 
(72) WERNER, M¸rcia Fernanda Hergert Pereira (BR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất cô nông hóa, chế phẩm nông hóa và phương pháp điều chế 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất cô nông hóa chứa chất dinh dưỡng vi lượng nông hóa và/hoặc 

chế phẩm chứa các chất phân tán dùng cho chất cô/chế phẩm này, cụ thể là chất phân 
tán dùng để sử dụng trong chất dinh dưỡng vi lượng rắn lơ lửng trong chế phẩm dạng 
huyền phù đậm đặc chứa một hoặc nhiều chất dinh dưỡng vi lượng. Tốt hơn, nếu chất 
phân tán là copolyme của styren (meth) acrylic phân tán trong nước. Chất dinh dưỡng vi 
lượng được chọn từ kẽm oxit, mangan cacbonat, mangan oxit, hoặc canxi cacbonat và 
có mặt với nồng độ bằng hoặc lớn hơn 40% thể tích. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp điều chế chất cô và chế phẩm dinh dưỡng vi lượng nông hóa và phương 
pháp xử lý cây trồng bằng chế phẩm dinh dưỡng vi lượng này. 
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31/30, C01C  1/04 
(22) 12.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/053853          12.02.2015 (87) WO2015/129471 A1 03.09.2015 
(30) 2014-037370          27.02.2014      JP 
(71) 1. JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY  (JP) 

1-8, Honcho 4-chome, Kawaguchi-shi, Saitama 332-0012 Japan 
2. TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY  (JP) 
12-1, Ookayama 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 152-8550 Japan 

(72) HOSONO Hideo (JP), HARA Michikazu (JP), KITANO Masaaki (JP), YOKOYAMA 
Toshiharu (JP), INOUE Yasunori (JP), KAMBARA Shinji (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất xúc tác mang kim loại và phương pháp tổng hợp amoniac 

sử dụng chất xúc tác này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất xúc tác được sử dụng để tổng hợp liên tục amoniac bằng cách 

sử dụng khí chứa hydro và nitơ làm nguyên liệu thô, trong đó kim loại chuyển tiếp thể 
hiện hoạt tính xúc tác được mang bởi nền mang, và nền mang này là electrit hai chiều 
hoặc tiền chất của nó. Electrit hai chiều hoặc tiền chất của nó là nitrua kim loại được thể 
hiện bởi MxNyHz (M là một hoặc hai hoặc nhiều kim loại nhóm II được chọn từ nhóm 

bao gồm Mg, Ca, Sr và Ba, và x, y và z lần lượt nằm trong các khoảng 1  x  11, 1  y 

 8, và 0  z  4, trong đó x là số nguyên, và y và z không giới hạn là số nguyên) hoặc 

M3N2 (M giống như nêu trên), hoặc carbua kim loại được chọn từ nhóm bao gồm Y2C, 
Sc2C, Ga2C, Th2C, Dy2C, Ho2C và Er2C. Các chất xúc tác này được sử dụng để tiến hành 
phản ứng liên tục giữa nitơ với hydro, là các nguyên liệu thô, trên chất xúc tác, trong đó 
phản ứng này được thực hiện trong hệ thống phản ứng tổng hợp amoniac ở các điều kiện 

ưu tiên là nhiệt độ phản ứng bằng hoặc cao hơn 100°C và bằng hoặc thấp hơn 600°C, và 
áp suất phản ứng bằng hoặc cao hơn 10kPa và thấp hơn 20MPa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tổng hợp amoniac. 
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(21) 1-2016-03552 (51) 7 A01N  25/28,  25/12,  25/26,  25/32,  

43/80, A01P  13/02 
(22) 25.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/055348         25.02.2015 (87) WO2015/129729 03.09.2015 
(30) 2014-039836         28.02.2014      JP 
(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo 1108782, Japan 
(72) ARAI Hirokazu (JP), NAKAJIMA Yukiko (JP), IKEUCHI Toshihiro (JP), SATO 

Atsushi  (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp để xử lý lá và 

phương pháp xử lý lá 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp để xử lý lá không gây 

tính độc thực vật đối với cây trồng do bám vào cây trồng khi xử lý lá cho cánh đồng 
vùng cao bằng pyroxasulfon, nhưng có độ an toàn cao và có tác dụng diệt cỏ đối với phổ 
cỏ dại rộng. Chế phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp để xử lý lá này chứa 
pyroxasulfon và chất che kín để che kín pyroxasulfon, trong đó pyroxasulfon được bao 
vi nang trong chất che kín hoặc được bao bằng chất che kín để tránh tính độc thực vật 
đối với cây trồng do bám vào cây trồng khi phun cho lá. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp xử lý lá. 
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(21) 1-2016-03554 (51) 7 C22C  38/00, B21B  3/00, C21D  

9/46, C22C  38/12 
(22) 13.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/000684          13.02.2015 (87) WO2015/129191 A1 03.09.2015 
(30) 2014-033851          25.02.2014       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2016 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) HIRAGUCHI, Tomonari (JP), KOJIMA, Katsumi (JP), NAKAMARU, Hiroki  (JP), 

TSUJIMOTO, Masami (JP), KIKUCHI, Toshihiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng làm nắp chai, phương pháp sản xuất tấm thép 

này và nắp chai thu được bằng cách tạo hình tấm thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm nắp chai có khả năng tạo hình cao và có thể giải 

quyết các vấn đề như hình dạng nắp chai có khuyết tật và không đủ khả năng chịu áp lực 
và phương pháp sản xuất tấm thép dùng làm nắp chai và nắp chai được tạo hình bằng 
cách sử dụng tấm thép này. Tấm thép dùng làm nắp chai theo sáng chế chứa: C: 0,0005-
0,0050%, Si: 0,020% hoặc nhỏ hơn, Mn: 0,10-0,60%, P: 0,020% hoặc nhỏ hơn, S: 
0,020% hoặc nhỏ hơn, Al: 0,01-0,10%, N: 0,0050% hoặc nhỏ hơn, và Nb: 0,010- 
0,050%, lượng còn lại là Fe và các tạp chất không tránh được. Tấm thép này có trị số r 
trung bình là 1,30 hoặc lớn hơn và YP nằm trong khoảng từ 450 MPa đến 650 MPa. 
Tấm thép dùng cho nắp chai thu được bằng cách: cán nóng phôi thép ở nhiệt độ nung 

nóng lại phôi là 1150°C hoặc cao hơn và nhiệt độ kết thúc là 870oC hoặc cao hơn; cuộn 

tấm thép đã được cán nóng ở nhiệt độ cuộn là 600°C hoặc cao hơn; tẩy gỉ; sau đó cán 

nguội sơ cấp; ủ ở nhiệt độ ủ là nhiệt độ tái kết tinh hoặc cao hơn và 790°C hoặc thấp 
hơn; và sau đó tiến hành cán nguội thứ cấp với lượng cán ép nằm trong khoảng từ 10% 
đến 50%. 
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(21) 1-2016-03557 (51) 7 G06K  17/00,  13/073 
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(86) PCT/JP2014/069837          28.07.2014 (87) WO2015/151304 08.10.2015 
(30) 2014-071352          31.03.2014      JP 
(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

7-1, Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 1530064, Japan 
(72) MIURA Kuniyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất thẻ vi mạch tích hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất thẻ IC (integrated Circuit - vi mạch tích hợp) 
không làm rách vỡ thẻ IC khi vận chuyển băng thẻ IC liên tục mà trên đó các thẻ IC 
được bố trí theo nhiều hàng và khi in lên các thẻ IC này. Phương tiện vận chuyển để vận 
chuyển băng thẻ IC liên tục (1) bao gồm bộ phận dẫn tiến bằng móc kéo (bộ phận dẫn 
tiến bằng móc kéo thứ nhất (61), bộ phận dẫn tiến bằng móc kéo thứ hai (64)) để vận 
chuyển băng thẻ IC liên tục (1) bằng cách khớp và nhả khớp các răng dẫn tiến với các lỗ 
móc được tạo trên băng thẻ IC liên tục (1) và bộ phận vận chuyển nhờ áp suất chân 
không (bộ phận vận chuyển thứ nhất (62), bộ phận vận chuyển thứ hai (63), bộ phận vận 
chuyển thứ ba (65), bộ phận vận chuyển thứ tư (67)) để vận chuyển băng thẻ IC liên tục 
(1) trong khi vẫn hút nó vào đai vận chuyển và in lên các thẻ IC trong bộ phận in (4) 
được tạo cấu hình sao cho ảnh mực tone được chuyển sang các thẻ IC bằng đầu in (41) 
được cố định quang học bằng bộ phận cố định quang học (42) theo cách không tiếp xúc. 
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1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5108503, Japan 
(72) Yasuo IMAI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối và cơ cấu để cố định đầu nối vào bộ dây dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu để cố định đầu nối vào bộ dây dẫn để ngăn không cho băng 
bị xê dịch trong trường hợp quấn băng đầu nối. Trong trường hợp cố định đầu nối vào 
bộ dây dẫn (WH) bằng cách quấn băng, thì các gân phía bề mặt trên (9) mà kéo dài theo 
chiều gần như vuông góc với chiều quấn của băng (T) là được tạo ra để nhô ra trên các 
phần đầu đối nhau của bề mặt trên của vỏ đầu nối (1). Trong trường hợp quấn băng, thì 
chiều rộng quấn được làm rộng hơn các gân phía bề mặt trên (9). Do điều này làm cho 
các phần đầu đối nhau của các gân phía bề mặt trên (9) theo chiều kéo dài có chức năng 
như các phần giữ băng (T), nên có thể ngăn chặn trường họp mà băng (T) bị xê dịch 
theo chiều kéo dài của các gân phía bề mặt trên (9). 
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(22) 26.02.2015 (43) 26.12.2016 
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(71) TOPPAN FORMS CO., LTD.  (JP) 

1-7-3, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8311, Japan 
(72) UEDA Nobutaka (JP), TANAKA Yasuhiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Gói làm lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gói làm lạnh chứa chất làm lạnh bao gồm nước, thành phần kết tủa, 
thành phần không kết tủa, và chất chỉ thị pH, và có kết cấu sao cho thành phần kết tủa 
kết tủa khi chất làm lạnh đóng băng và là thành phần không phản ứng với chất chỉ thị 
pH, thành phần không kết tủa không kết tủa khi chất làm lạnh đóng băng và là thành 
phần không phản ứng với chất chỉ thị pH, sự biến đổi màu hoặc có/không có sự tạo màu 
của chất chỉ thị pH được phản ánh trước và sau khi đóng băng, và chất làm lạnh này 
thay đổi về màu sắc.  
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2. YANGTZE RIVER PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.  (CN) 
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(72) LAN, Jiong  (US), JIN, Yunzhou (CN), ZHOU, Fusheng (CN), XIE, Jing  (CN), 
SHEN, Sida (CN), HU, Yi  (CN), LIU, Wei  (CN), LV, Qiang  (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất phenylen-1,5-diamin được thế ở vị trí 2,4 và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất phenylen-1,5-diamin được thế ở vị trí 2,4, trong đó hợp 

chất này có hoạt tính ức chế đối với các tyrosin kinaza EGFR, và các muối dược dụng, 
chất đồng phân lập thể, solvat hoặc tiền dược chất của hợp chất này. Mỗi nhóm trong 
công thức là như được định nghĩa trong bản mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm chứa nó. 
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(11) 50023 
(21) 1-2016-03576 (51) 7 A61K  39/02, C07K  14/24 

(22) 23.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/053739     23.02.2015 (87) WO2015/124769 A1 27.08.2015 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2016 
(71) GLYCOVAXYN AG  (CH) 

Grabenstrasse 3 CH-8952 Schlieren, Switzerland 
(72) KOWARIK, Michael, T. (CH), WETTER, Michael, L. (CH), KEMMLER, Stefan, J. 

(CH), HAEUPTLE, Micha, A. (CH), GAMBILLARA, Veronica (CH), MALLY, 
Manuela (CH) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm chứa phức hợp sinh học O25B và tế bào chủ không 

nhân sản xuất phức hợp sinh học O25B 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm, ví dụ, dược phẩm, chứa phức hợp sinh học O25B. Chế 

phẩm này có thể được sử dụng làm vacxin chống lại sự nhiễm trùng với ExPEC 
(Extraintetinal pathogenic E.coli - E.coli gây bệnh ngoài đường ruột), và có thể còn 
chứa một hoặc nhiều phức hợp sinh học khác. Sáng chế cũng đề cập đến tế bào chủ 
không nhân chứa enzym (ví dụ, glycosyltransferaza) được sử dụng để sản xuất O25B. Tế 
bào chủ theo sáng chế sản xuất phức hợp sinh học O25B, trong đó phức hợp sinh học 
này chứa O25B được liên kết với protein mang. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2016 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) ZHAO, Zhenshan (CN), SORRENTINO, Stefano (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị không dây và phương pháp thiết lập công suất của tín 

hiệu đồng bộ hóa thiết bị đến thiết bị thứ cấp 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để thiết lập công suất của SD2DSS 

(secondary device-to-device synchronization signal - tín hiệu đồng bộ hóa thiết bị đến 
thiết bị thứ cấp) bởi thiết bị không dây thứ nhất để cho phép thiết bị không dây thứ hai 
đồng bộ hóa sự định thời của thiết bị không dây thứ hai với sự định thời của thiết bị 
không dây thứ nhất. Theo một khía cạnh của sáng chế, phương pháp bao gồm bước xác 
định công suất của tín hiệu thứ nhất được truyền bởi thiết bị không dây thứ nhất, và thiết 
lập công suất của SD2DSS dựa trên công suất của tín hiệu thứ nhất. 
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(72) GILL, Davinder (US), HARALE, Kishore (IN), CHHIKARA, Manoj Kumar (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình tổng hợp oligome và oligome thu được từ quy trình 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp oligome và oligome thu được từ quy trình này. 

Oligome được tổng hợp là tetrame và là oligome dạng nang tổng hợp thu được từ con 
đường tổng hợp sử dụng sacarit đã tinh chế có chiều dài chuỗi cụ thể. Oligome này được 
lựa chọn để phát triển vacxin liên hợp chống lại bệnh viêm màng não do vi khuẩn 
Neisseria meningitidis nhóm huyết thanh X gây ra. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
275 

(11) 50026 
(21) 1-2016-03584 (51) 7 C08B  37/00, A61K  39/095 

(22) 24.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/051371     24.02.2015 (87) WO2015/128798 03.09.2015 
(30) 527/DEL/2014         25.02.2014      IN 
(71) MSD WELLCOME TRUST HILLEMAN LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

D-15, Ground Floor, Jangpura Extension, New Delhi 110014, India 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình tinh chế polysacarit từ nhóm huyết thanh typ C 

của N. meningitidis 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tinh chế polysacarit vi khuẩn. Quy trình này rất hiệu quả 

và có khả năng mở rộng quy mô để loại bỏ các tạp chất ra khỏi polysacarit của nhóm 
huyết thanh C của Neisseria meningitidis (Men-C) mà có khả năng được sử dụng ở dạng 
được tạo dẫn xuất hoặc liên kết với các phân tử khác, để sản xuất vacxin, cụ thể hơn là 
vacxin liên hợp chống lại việc nhiễm khuẩn N. meningitidis. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Công tắc có đèn chỉ báo 

  (57)     Sáng chế đề xuất công tắc có đèn chỉ báo giảm khả năng linh kiện phát sáng không được 
bật lúc dừng cấp nguồn cho tải trong khi giảm các trường hợp trong đó linh kiện phát 
sáng bị bật lỗi khi mạch kín được tạo do điện dung rò. Công tắc có đèn chỉ báo (5) 
chuyển luân phiên giữa trạng thái thứ nhất và trạng thái thứ hai đáp ứng hoạt động 
chuyển để chuyển mạch luân phiên cực chung (51) giữa cực chuyển mạch thứ nhất (52) 

và cực chuyển mạch thứ hai (53). ở trạng thái thứ nhất, điện áp cấp cho tải (chẳng hạn, 
tải chiếu sáng (6)) cao hơn hoặc bằng điện áp vận hành và linh kiện phát sáng thứ nhất 

(chẳng hạn, LED thứ nhất (54)) được tắt. ở trạng thái thứ hai, điện áp cấp cho tải thấp 
hơn điện áp vận hành và linh kiện phát sáng thứ nhất được bật. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo, mà liên 
quan đến lĩnh vực kỹ thuật mã hóa và giải mã, và có thể cải thiện độ linh hoạt và tăng 
cường khả năng truyền dẫn. Phương pháp mã hóa theo sáng chế bao gồm các bước: xác 
định nhóm thông tin cần được mã hóa trong chuỗi viđeo cần được mã hóa; tạo ra nhóm 
thông tin chính tương ứng với nhóm thông tin cần được mã hóa, trong đó nhóm thông 
tin chính bao gồm thông tin dữ liệu thứ nhất, thông tin chỉ báo mà chỉ báo liệu nhóm 
thông tin cần được mã hóa là nhóm thông tin chính hay nhóm thông tin dư thừa, và 
thông tin vị trí của nhóm thông tin chính; tạo ra nhóm thông tin dư thừa tương ứng với 
nhóm thông tin cần được mã hóa, trong đó nhóm thông tin dư thừa bao gồm thông tin 
dữ liệu thứ hai, thông tin vị trí của nhóm thông tin dư thừa, thông tin chỉ báo mà chỉ báo 
liệu nhóm thông tin cần được mã hóa là nhóm thông tin chính hay nhóm thông tin dư 
thừa, và thông tin quan hệ vị trí của nhóm thông tin dư thừa và nhóm thông tin chính; và 
mã hóa nhóm thông tin chính và nhóm thông tin dư thừa thành luồng bit. 
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NAKAMURA Kenji (JP), TAKANAMI Hiroyuki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống điện phân 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống điện phân (1) bao gồm thiết bị điện phân (2) bao gồm bể điện 
phân (6) chứa các điện cực là anot và catot, và thiết bị điện phân (2) điện phân chất lỏng 
đã xử lý; bể điều hòa (3) tạm thời lưu trữ chất lỏng đã được xử lý bằng thiết bị điện phân 
(2); đường tuần hoàn (10) cho phép một phần của chất lỏng được lưu trữ (R) trong bể 
điều hòa (3) hồi lưu về bể điện phân (6), chất lỏng được lưu trữ (R) này bao gồm các vi 
hạt và các chất kết tủa hình thành từ sự kết tủa các vi hạt này; và phương tiện ngăn chặn 
(18) giúp ngăn chặn các chất kết tủa đóng rắn trong bể điều hòa (3).  
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(11) 50030 
(21) 1-2016-03602 (51) 7 B29C  65/08, F01P  11/00 

(22) 26.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/056573          26.02.2015 (87) WO2015/146530 A1 01.10.2015 
(30) JP2014-065038          27.03.2014      JP 
(71) T.RAD CO., LTD.  (JP) 

25-3, Yoyogi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053 Japan 
(72) URANO, Hirokazu (JP), TERADA, Hiroshi (JP), SASAKI, Kiyoshi (JP), 

KAWAGUCHI, Hideyasu (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp hàn để đúc nhựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hàn để đúc nhựa. Khi đầu nhô ra (4) của máy hàn siêu 
âm được tạo tiếp xúc với mặt đầu mút của thành phần thứ nhất (1), sự thoát ra của các 
vật chất nóng chảy từ chu vi bên trong và chu vi bên ngoài có thể được ngăn chặn bằng 
việc tạo thành sơ bộ phần bậc thang (3) trong mặt đầu mút (1a) của thành phần thứ nhất 
(1) và chứa phần đầu mút của phần lồi (1b) trong phần bậc thang (3).  
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(11) 50031 
(21) 1-2016-03603 (51) 7 A46B  3/04, A46D  1/00 

(22) 24.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/MY2015/050017     24.03.2015 (87) WO2015/147631 01.10.2015 
(30) PI2014700697          24.03.2014      MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2016 
(75) FOOK YUEN, LEE  (MY) 

Mytech & Assembly Sdn Bhd Plo 160, Jalan Cyber 2, Kawasan Perindustrian Senai III, 
Senai 81400 Johor Malaysia 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất dải bàn chải lông được đúc áp lực và dải 

bàn chải lông được sản xuất từ quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất dải bàn chải lông (1), bao gồm các bước sắp xếp các 

sợi đơn (2) thẳng hàng theo cấu tạo hình sin để tạo thành phần thân (3) với các sợi được 
sắp xếp song song với nhau và hai đầu được móc lại (4a, 4b); sử dựng ít nhất một hàng 
đường khâu (5) ngang phần thân gần với một đầu, trong đó đường khâu là kiểu khâu 
móc xung quanh các nhóm sợi để chia phần thân (3) thành các bó riêng biệt; đúc áp lực 
đầu được khâu của các bó bằng vật liệu nhựa nhiệt dẻo polyme (6); và tỉa bớt đầu của 
phần thân (2) không được đúc áp lực để tạo thành các búi lông cứng (7). Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến dải bàn chải lông được sản xuất theo quy trình này. 
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(11) 50032 
(21) 1-2016-03617 (51) 7 C10G  45/52,  35/095,  69/10 

(22) 31.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/060142          31.03.2015 (87) WO2015/152248 A1 08.10.2015 
(30) 2014-075737          01.04.2014      JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

1-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) YOSHIDA Masanori (JP), IDA Ryoji (JP), YANAGAWA Shinichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu được hydro hóa và phương pháp sản 

xuất hydrocacbon thơm đơn vòng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất dầu được hydro hóa, trong đó hydrocacbon 

thơm đa vòng trong dầu hỏa và phân đoạn cất dầu nhẹ có hàm lượng lưu huỳnh ít nhất là 
100 ppm tính theo khối lượng và chứa ít nhất 30% thể tích hydrocacbon thơm đa vòng 
được trải qua phản ứng hydro hóa và được chuyển hóa thành hydrocacbon đơn vòng sử 
dụng chất xúc tác mang paltin và pladi. 
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(11) 50033 
(21) 1-2016-03630 (51) 7 E04H 12/12 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện cột bê tông cốt phi kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện cột bê tông cốt phi kim được áp dụng trong lĩnh vực xây 
dựng các công trình nhà xưởng lắp ghép, cột bê tông được đúc bằng bê tông cốt phi kim 
có đặc tính không làm gia tăng trọng lượng riêng bê tông, tăng cường khả năng chịu lực 
của bê tông, giảm co ngót, giảm nứt và chống thấm tốt, chống chịu ăn mòn hóa học tốt, 
giúp cho bê tông dễ dàng thích ứng với sự biến động mạnh của nhiệt độ môi trường. 
Thân cột có các khe rãnh, gờ lồi tạo liên kết ngàm với các cấu kiện tường. Đỉnh cột liên 
kết với các cấu kiện đà, dầm và kèo tạo thành hệ thống khung nâng đỡ mái nhà xưởng 
khi lắp ghép. 
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(11) 50034 
(21) 1-2016-03631 (51) 7 E04B 2/14 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Tấm tường bê tông rỗng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm tường bê tông rỗng là các cấu kiện bê tông lắp ghép với nhau 
vừa là kết cấu bao che, ngăn cách giữa các không gian, vừa là kết cấu chịu lực trong các 
công trình nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, văn phòng làm việc.... Tấm tường 
theo sáng chế vượt trội so với các giải pháp thông thường về khả năng chống ăn mòn, 
chống thấm, cách âm, cách nhiệt, chống rung động và chống ồn. Tấm tường theo sáng 
chế có công năng, hình khối, bố cục, kiểu dáng, màu sắc và đường nét đa dạng. 
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(11) 50035 
(21) 1-2016-03632 (51) 7 E02D 27/42 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện móng cột bê tông cốt phi kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện móng cột bê tông cốt phi kim được áp dụng trong lĩnh vực 
xây dựng các công trình nhà xưởng lắp ghép, móng cột được đúc bằng bê tông cốt sợi 
phi kim có đặc tính không làm gia tăng trọng lượng riêng bê tông, tăng cường khả năng 
chịu lực của bê tông, giảm co ngót, giảm nứt và chống thấm tốt, chống chịu ăn mòn hóa 
học tốt, giúp cho bê tông dễ dàng thích ứng với sự biến động mạnh của nhiệt độ môi 
trường. Thân móng cột được bố trí lỗ chờ để liên kết với cột lắp ghép bằng liên kết dạng 
ngàm. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện móng tường bê tông rỗng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện móng tường bê tông rỗng là các cấu kiện bê tông lắp ghép 
tạo thành hệ thống móng và đà giằng liên kết với nhau giữ ổn định cho công trình và là 
bệ đỡ cho hệ thống tường chịu lực, cấu kiện được đúc bằng bê tông cốt sợi phi kim có 
đặc tính không làm gia tăng trọng lượng riêng bê tông, tăng cường khả năng chịu lực 
của bê tông, giảm co ngót, giảm nứt và chống thấm tốt, chống chịu ăn mòn hóa học tốt, 
giúp cho bê tông dễ dàng thích ứng với sự biến động mạnh của nhiệt độ môi trường. 
Thân móng tường được đúc sẵn, lắp ghép với nhau bằng liên kết dạng dạng ngàm, âm 
dương, đầu loe... 
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(11) 50037 
(21) 1-2016-03634 (51) 7 E04C 3/08 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện cầu thang bê tông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện cầu thang bê tông là hệ thống kết hợp các cấu kiện dầm 
cầu thang và bậc thang được đúc sẵn lắp ghép nhằm giảm trọng lượng, thuận tiện cho 
công tác vận chuyển, thi công, giảm bớt chi phí thi công lắp đặt mà vẫn đảm bảo được 
chất lượng kết cấu và chịu lực. Đồng thời có thể tháo ráp dễ dàng khi có nhu cầu tái sử 
dụng. Được thế kế đa hình dạng, kích thước, kiểu dáng, màu sắc phù hợp với nhiều loại 
công trình và công năng sử dụng. 
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(11) 50038 
(21) 1-2016-03637 (51) 7 G10L  19/20,  21/038 

(22) 30.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/023398    30.03.2015 (87) WO2015/153491 A1 08.10.2015 
(30) 61/973,028         31.03.2014      US 

14/671,757         27.03.2015      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) ATTI, Venkatraman S. (IN), KRISHNAN, Venkatesh  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị giảm nhiễu lạ ở biên khung và các 

chênh lệch năng lượng khi chuyển đổi các công nghệ lập mã 
tại thiết bị, thiết bị lưu trữ đọc được bằng máy tính lưu trữ 
các lệnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giảm nhiễu lạ ở biên khung và các chênh lệch năng 
lượng khi chuyển đổi các công nghệ mã hóa tại thiết bị. Phương pháp cụ thể này bao 
gồm các bước mã hóa khung thứ nhất của tín hiệu âm thanh bằng cách sử dụng bộ mã 
hóa thứ nhất. Phương pháp còn bao gồm bước tạo ra, trong quá trình mã hóa của khung 
thứ nhất, tín hiệu dải gốc mà bao gồm nội dung tương ứng với phần dải cao của tín hiệu 
âm thanh. Phương pháp này còn bao gồm bước mã hóa mã hóa khung thứ hai của tín 
hiệu âm thanh bằng cách sử dụng bộ mã hóa thứ hai, trong đó bước mã hóa khung thứ 
hai bao gồm bước xử lý tín hiệu dải gốc để tạo ra các thông số dải cao gắn với khung 
thứ hai. Hơn nữa, sáng chế còn đề xuất thiết bị giảm nhiễu lạ ở biên khung và các chênh 
lệch năng lượng khi chuyển đổi các công nghệ lập mã tại thiết bị và thiết bị lưu trữ đọc 
được bằng máy tính lưu trữ các lệnh.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bình tạo sol khí phòng trừ muỗi và phương pháp phòng trừ 

muỗi 
  (57)    Sáng chế đề xuất bình tạo sol khí phòng trừ muỗi tạo ra hiệu quả phòng trừ muỗi tốt 

trong khoảng thời gian dài trong khi làm giảm ảnh hưởng đến con người hoặc vật nuôi, 
và phương pháp phòng trừ muỗi sử dụng bình tạo sol khí phòng trừ muỗi. Bình tạo sol 
khí phòng trừ muỗi bao gồm: bình chứa chịu áp lực được trang bị van phun định lượng, 
mà chứa nguyên liệu tạo sol khí lỏng bao gồm thành phần phòng trừ côn trùng gây hại 
và dung môi hữu cơ, và nhiên liệu đẩy; và nút phun có đầu phun được nối với van phun 
định lượng. Thể tích nguyên liệu tạo sol khí lỏng được phun khi nút phun được ấn xuống 
một lần được điều chỉnh nằm trong khoảng từ 0,1 đến 0,4ml, và lực phun của nó được 
đo ở khoảng cách là 20cm từ đầu phun ở nhiệt độ 25oC được điều chỉnh nằm trong 

khoảng từ 0,3 đến 10,0gf. ít nhất một phần nguyên liệu tạo sol khí lỏng được phun từ 

đầu phun ở dạng hạt keo X mà dính vào phần được tiếp xúc trong vùng xử lý. Ngoài ra, 
nguyên liệu tạo sol khí lỏng được phun từ đầu phun ở dạng hạt keo X mà dính vào phần 
được tiếp xúc trong vùng xử lý và các hạt có thể tạo huyền phù Y mà được tạo huyền 
phù trong vùng xử lý.  
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(11) 50040 
(21) 1-2016-03641 (51) 7 A61F  13/496 

(22) 20.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/051379         20.01.2015 (87) WO2015/146245 A1 01.10.2015 
(30) 2014-066020         27.03.2014      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) FUKASAWA, Jun (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút có chiều dọc và chiều ngang giao chiều dọc, vật 
dụng thấm hút này bao gồm: thân chính thấm hút (10) được bố trí dọc theo chiều dọc, 
thân chính thấm hút (10) được tạo kết cấu để thấm hút dịch thể; chi tiết dải phía bụng 
(30a) được bố trí dọc theo chiều ngang, chi tiết dải phía bụng (30a) có phần giữa theo 
chiều ngang được cố dịnh với một phần đầu theo chiều dọc của thân chính thấm hút 
(10), trong khi che một phần đầu từ phía không tiếp xúc với da của thân chính thấm hút 
(10); và chi tiết dải phía sau (30b) được bố trí dọc theo chiều ngang làm chi tiết khác với 
chi tiết dải phía bụng (30a), chi tiết dải phía sau (30b) có phần giữa theo chiều ngang 
được cố định với phần đầu khác theo chiều dọc của thân chính thấm hút (10), trong khi 
phần đầu khác từ phía không tiếp xúc với da của thân chính thấm hút (10), chi tiết dải 
phía sau (30b) có chiều dài theo chiều dọc dài hơn chiều dài theo chiều dọc của chi tiết 
dải phía bụng (30a), mỗi chi tiết dải phía bụng (30a) và chi tiết dải phía sau (30b) có chi 
tiết đàn hồi được bố trí trên đó dọc theo chiều ngang, chi tiết đàn hồi được tạo kết cấu 
để mở rộng và tiếp xúc dọc theo chiều ngang, chi tiết dải phía bụng (30a) và thân chính 
thấm hút (10) xếp chồng lên nhau tại phần xếp chồng, phần xếp chồng bao gồm ít nhất 
một phần mà chi tiết đàn hồi được tháo rời. 
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(11) 50041 
(21) 1-2016-03642 (51) 7 C05G  1/00, C05B  7/00, C05D  9/00, 

C05G  3/00, G05G  5/00 
(22) 22.07.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/CA2014/050691     22.07.2014 (87) WO2015/131261 11.09.2015 
(30) 61/947,722          04.03.2014      US 
(71) COMPASS MINERALS MANITOBA INC.  (CA) 

C/o 800 One Research Road, Winnipeg, Manitoba R3T 6E3, Canada 
(72) GOODWIN, Mark (CA), GREEN, Kerry (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Sản phẩm phân bón, sản phẩm nông nghiệp được phủ bằng sản 

phẩm phân bón này và phương pháp cải thiện khả năng sinh 
trưởng của cây trồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm phân bón lót kết hợp mangan với P và Zn tạo ra tác dụng 
hiệp đồng chưa từng được biết đối với sự sinh trưởng sớm của cây trồng và sức khỏe của 
cây trồng. Sáng chế còn đề cập đến sản phẩm nông nghiệp được phủ bằng sản phẩm 
phân bón này và phương pháp cải thiện khả năng sinh trưởng của cây trồng. 
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(11) 50042 
(21) 1-2016-03643 (51) 7 C12N  15/09, A61K  31/711,  31/712,  

31/7125, A61P  21/00, C12N  15/113 
(22) 11.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/057180          11.03.2015 (87) WO2015/137409 17.09.2015 
(30) 2014-048897          12.03.2014      JP 
(71) 1. NIPPON SHINYAKU CO., LTD.  (JP) 

14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8550, Japan 
2. NATIONAL CENTER OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY  (JP) 
1-1, Ogawahigashi-cho 4-chome, Kodaira-shi, Tokyo, 187-8551, Japan 

(72) WAKAYAMA Tatsushi (JP), SEO Haruna (JP), SATOU Youhei (JP), TAKEDA 
Shin'ichi (JP), NAGATA Tetsuya (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Oligome đối nghĩa và dược phẩm chứa oligome đối nghĩa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến oligome đối nghĩa có khả năng gây ra sự bỏ qua exon 51 trong gen 
dystrophin của người. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa oligiome đối nghĩa 
này.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
292 

(11) 50043 
(21) 1-2016-03647 (51) 7 F21V  3/00, F21S  2/00, F21V  19/00

(22) 24.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/055167         24.02.2015 (87) WO2015/129671 A1 03.09.2015 
(30) 2014-039061         28.02.2014      JP 

2014-039059         28.02.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2016 
(71) 1. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
2. MITSUBISHI ELECTRIC LIGHTING CORPORATION  (JP) 
14-40, Ofuna 2-chome, Kamakura-shi, Kanagawa 247-0056 Japan 

(72) ISHII, Kengo (JP), KUWAHARA, Eri (JP), YONEDA, Toshiyuki (JP), BAN, Kazuo 
(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị chiếu sáng, nắp che nguồn sáng, chi tiết điều khiển 

ánh sáng và bộ nguồn sáng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng (100) bao gồm đèn LED (10) là bộ phận phát 

sáng, đế (20) mà trên mặt trước của nó được lắp nhiều đèn LED (10) cạnh nhau, máng 
đèn (30) được nối với mặt sau của đế (20), tấm khuếch tán (40) được bố trí trên đế (20), 
các tấm phản xạ (80) được bố trí trên cả hai cạnh của đế (20) và đỡ tấm khuếch tán (40), 
và nắp che nguồn sáng (50) được lắp để che các đèn LED (10) và các phần đầu của 
chúng được nối với máng đèn (30). Nắp che nguồn sáng (50) được cấu tạo bởi phần có 
độ dày đồng đều (51) có độ dày cố định trong hình mặt cắt, các phần nghiêng (52) được 
tạo ra bên cạnh phần có độ dày đồng đều (51), độ dày của phần này giảm khi khoảng 
cách từ trục quang học (11) tăng lên trong hình mặt cắt, và các phần phản xạ (53) nối 
tiếp các phần nghiêng (52). Nắp che nguồn sáng (50) có hình dạng tương ứng với hình 
dạng mặt cắt ngang kéo dài theo hướng dọc của đế (20) và có thể được sản xuất bằng 
cách đúc đùn. 
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(11) 50044 
(21) 1-2016-03648 (51) 7 H05B  3/10, G03G  15/20, H05B  

3/20 
(22) 23.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/058779          23.03.2015 (87) WO2015/151905 A1 08.10.2015 
(30) 2014-074227          31.03.2014       JP 
(71) MISUZU INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

969, OazaKamizue, Komaki-shi, Aichi 485-0822, Japan 
(72) UMEMURA Yuji (JP), IMAI Tomoharu (JP), AOYAMA Tomoyoshi (JP), MORITA 

Tomohiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ gia nhiệt, thiết bị định hình, thiết bị tạo hình ảnh và thiết 

bị gia nhiệt được bố trí có bộ gia nhiệt và phương pháp sản 
xuất bộ gia nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ gia nhiệt gồm nhiều vệt sinh nhiệt có điện trở mà sinh nhiệt khi 
được truyền điện và lần lượt có trị số điện trở được hiệu chỉnh; thiết bị định hình, thiết bị 
tạo hình ảnh, và thiết bị gia nhiệt được bố trí có bộ gia nhiệt; và phương pháp sản xuất 
bộ gia nhiệt. Bộ gia nhiệt là bộ gia nhiệt được bố trí có nhiều đơn vị sinh nhiệt (10) được 
đặt trên bộ phận đế (11), bộ gia nhiệt gồm: hai vệt dẫn (13a, 13b) được làm bằng vật 
liệu dẫn điện và được bố trí tách riêng cho mỗi đơn vị sinh nhiệt và tách rời nhau; vệt 
sinh nhiệt có điện trở (12) được thiết kế để nối giữa các vệt dẫn sử dụng vật liệu sinh 
nhiệt có điện trở, trong mỗi đơn vị sinh nhiệt; các cầu hiệu chỉnh (14) mà nối ít nhất là 
một trong số hai điểm của vệt sinh nhiệt có điện trở và giữa một điểm của vệt sinh nhiệt 
có điện trở và một trong số các vệt dẫn sử dụng vật liệu dẫn điện, trong mỗi đơn vị sinh 
nhiệt, khi trị số điện trở được đo qua vệt sinh nhiệt có điện trở vượt quá khoảng định 
trước; và các cầu dẫn (15) nối giữa một trong số các vệt dẫn của các đơn vị sinh nhiệt 
tương ứng và nối giữa các vệt dẫn khác của các đơn vị sinh nhiệt tương ứng sử dụng vật 
liệu dẫn điện. 
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(11) 50045 
(21) 1-2016-03649 (51) 7 B29C  67/00, B22F  3/105 

(22) 20.03.2015 (43) 26.12.2016 
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16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215 Japan 
(72) YOSHIMURA, Hitoshi (JP), OZAWA, Yoshiharu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị lắng đọng ba chiều và phương pháp lắng đọng ba 

chiều 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lắng đọng ba chiều (1) và phương pháp lắng đọng ba chiều 

được sử dụng để sản xuất vật thể ba chiều với độ chính xác cao. Thiết bị lắng đọng ba 
chiều (1) tạo ra khối ba chiều bằng cách lắng đọng lớp định hình (92) trên chi tiết nền 
(100), bao gồm: bộ phận cấp bột cấp nguyên liệu bột bằng cách phun nguyên liệu bột 
này đến chi tiết nền (100); bộ phận chiếu sáng chiếu sáng nguyên liệu bột cấp từ bộ 
phận cấp bột đến chi tiết nền (100) bằng chùm sáng sao cho nguyên liệu bột được làm 
nóng chảy và nguyên liệu bột được làm nóng chảy này được hóa rắn trên chi tiết nền 
(100) nhờ đó tạo ra lớp định hình (92); và bộ điều khiển (20) điều khiển hoạt động của 
bộ phận cấp bột và bộ phận chiếu sáng.  
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(11) 50046 
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(22) 20.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/021734     20.03.2015 (87) WO2015/143311 24.09.2015 
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(71) AGRIGENETICS, INC.  (US) 
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(72) TAN, Sek Yee (MY), SHEETS, Joel J. (US), GLANCY, Todd (US), MCLAUGHLIN, 

Karen C. (US), WOOSLEY, Aaron (US), WORDEN, Sarah E. (US), ALABED, Diaa 
(US), BURTON, Stephanie (US), NARVA, Kenneth E. (US), MEADE, Thomas (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kiểm soát sâu xanh hại ngô gây tổn thương cho 

thực vật, ruộng thực vật trên cánh đồng, hỗn hợp hạt giống 
để trồng thực vật này, và phương pháp kiểm soát côn trùng 
sâu xanh hại ngô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát sâu xanh hại ngô gây tổn thương cho thực 
vật, ruộng thực vật trên cánh đồng, hỗn hợp hạt giống để trồng thực vật này, và phương 
pháp kiểm soát côn trùng sâu xanh hại ngô.  
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(30) 61/947,611          04.03.2014      US 
(71) AVERY DENNISON CORPORATION  (US) 

207 Goode Avenue, Glendale, CA 91203, United States of America 
(72) Sohail AKHTER (US), Anil Kumar DUBEY (IN), Amit SHARMA (IN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Tấm mỏng nhiều lớp và hệ thống chỉ báo can thiệp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm mỏng nhiều lớp và hệ thống chỉ báo can thiệp. Theo một số 
phương án, tấm mỏng nhiều lớp và hệ thống chỉ báo can thiệp có thể thay đổi màu sắc 
để báo hiệu sự hở của tấm mỏng nhiều lớp với chất kết dính trên cơ sở acrylic. 
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(30) MI2014A000679          10.04.2014      IT 
(71) SOFINTER S.P.A.  (IT) 

Via Conservatorio 17, Milano, I-20122 Milano, Italy 
(72) MORANDI, Lorenzo (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị đốt, quy trình vận hành và sử dụng thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị đốt, quy trình vận hành và sử dụng thiết bị này. Thiết bị đốt 
theo sáng chế bao gồm cơ cấu để hút khí ống lò tái tuần hoàn trực tiếp từ buồng đốt nhờ 
đầu phun (1) được cấp chất duy trì cháy, cơ cấu trao đổi nhiệt được bố trí giữa khí ống 
lò tái tuần hoàn và chất duy trì cháy, cơ cấu để phun nhiên liệu trực tiếp vào khí ống lò 
tái tuần hoàn, khí ống lò tái tuần hoàn này chứa hoặc không chứa chất duy trì cháy với 
sự tạo thành hỗn hợp gồm nhiên liệu, khí ống lò tái tuần hoàn và chất duy trì cháy trong 
vùng gần cửa xả của đầu phun chất duy trì cháy và sau đó đưa hỗn hợp này vào buồng 
đốt. 
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(22) 03.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/056223         03.03.2015 (87) WO2015/133480 A1 11.09.2015 
(30) 2014-040936         03.03.2014      JP 
(71) KOWA COMPANY, LTD.  (JP) 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4608625, Japan 
(72) TSUCHIYA Akiharu (JP), OJIMA Hitoshi (JP), KASENO Hidenori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Băng dùng cho khớp cổ tay và phương pháp đỡ khớp cổ tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến băng dùng cho khớp cổ tay có chức năng quấn bọc có khả năng 
ngăn ngừa đau nhức tay bằng cách giảm gánh nặng trên khớp cổ tay. Băng dùng cho 
khớp cổ tay (100) bao gồm phần thân chính dạng dải (10) là vải dệt có mặt vòng (13) ở 
băng cài tiếp xúc và được tạo thành từ phần quấn (11) được quấn quanh cổ tay của người 
dùng, và phần đỡ (12) được bố trí từ phía sau của tay hoặc lòng bàn tay đến cổ tay của 
người dùng; phần neo (20) được nối vào một đầu (10a) của phần thân chính (10) và 
ngón tay của người dùng được lồng vào trong đó; và phần móc (30) được nối vào đầu 
khác (10b) của phần thân chính (10) và có mặt móc (33) của băng cài tiếp xúc, mà gắn 
tháo ra được vào mặt vòng (13) của phần thân chính (10). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp đỡ khớp cổ tay. 
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(11) 50050 
(21) 1-2016-03674 (51) 7 A61F  5/02,  13/06 

(22) 03.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/056221         03.03.2015 (87) WO2015/133478 A1 11.09.2015 
(30) 2014-040937         03.03.2014      JP 

2014-043639         06.03.2014      JP 
(71) KOWA COMPANY, LTD.  (JP) 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4608625, Japan 
(72) TSUCHIYA Akiharu (JP), OJIMA Hitoshi (JP), KASENO Hidenori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Băng dùng cho khớp cổ chân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến băng dùng cho khớp cổ chân có chức năng quấn bọc với khả năng 
cải thiện tiến trình đi bộ của người mang bằng cách cải thiện độ ổn định của khớp cổ 
chân. Băng dùng cho khớp cổ chân (100) bao gồm phần thân chính dạng dải (10) mà là 
vải dệt có mặt vòng (10c) ở đoạn nhám và được tạo thành từ phần quấn (11) được quấn 
quanh cổ chân của người mang, phần đỡ thứ nhất (12) được bố trí từ mu bàn chân đến 
cổ chân của người mang, và phần đỡ thứ hai (13) được bố trí từ cổ chân đến mu bàn 
chân của người mang để đi ngang qua phần đỡ thứ nhất (12) ở phần trên của mu bàn 
chân của người mang; phần neo (20) được kết nối vào một đầu (10a) của phần thân 
chính (10), là vải dệt có mặt vòng (23) ở đoạn nhám, và được siết chặt quanh phần tương 
ứng với xương bàn chân của người mang; và phần móc (30) được kết nối vào đầu khác 
(10b) của phần thân chính (10) và có mặt móc (33) ở đoạn nhám, mà gắn tháo ra được 
vào mặt vòng (23) của phần neo (20).  
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(11) 50051 
(21) 1-2016-03675 (51) 7 A61F  5/02, A41D  13/06, A61F  

13/06 
(22) 03.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/056222         03.03.2015 (87) WO2015/133479 A1 11.09.2015 
(30) 2014-040935         03.03.2014      JP 

2014-043638         06.03.2014      JP 
2014-266458         26.12.2014      JP 

(71) 1. KOWA COMPANY, LTD.  (JP) 
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4608625, Japan 
2. ADVANCING INC.  (JP) 
7-31, Ootemae 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5406591, Japan 
3. DMCHAIN COOPERATIVE  (JP) 
321, 5-aza, Oosaki, Kahoku-shi, Ishikawa 9291127, Japan 

(72) TSUCHIYA Akiharu (JP), TSUZURANUKI Kenta (JP), OJIMA Hitoshi (JP), 
KASENO Hidenori (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đai hỗ trợ khớp gối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đai hỗ trợ khớp gối có chức năng quấn bọc với khả năng cải thiện 
hiệu quả đi bộ của người mang bằng cách cải thiện độ ổn định của khớp gối. Đai hỗ trợ 
đầu gối (đai hỗ trợ khớp gối (200)) bao gồm phần neo thứ nhất (20) mà là vải dệt có mặt 
vòng (21) ở băng cài móc và vòng và được cài quanh đùi của người mang; và phần thân 
chính (10) được dệt trong vải dạng dải và được tạo thành từ phần neo thứ hai (211) được 
bố trí ít nhất dưới vùng sau khớp gối của người mang, phần đỡ thứ nhất (12) được bố trí 
trên một phía của phần tương ứng với xương bánh chè của người mang, và phần đỡ thứ 
hai (13) được bố trí trên phía khác của phần tương ứng với xương bánh chè của người 
mang để đi ngang qua phần đỡ thứ nhất (211) dưới phần tương ứng với xương bánh chè 
của người mang.  
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(11) 50052 
(21) 1-2016-03678 (51) 7 H04B  7/02,  7/06 

(22) 17.09.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/050555     17.09.2015 (87) WO2016/048767 A1 31.03.2016 
(30) 62/055,381          25.09.2014      US 

62/056,095          26.09.2014      US 
62/076,221          06.11.2014      US 
62/076,873          07.11.2014      US 
62/110,006          30.01.2015      US 
62/145,251          09.04.2015      US 
62/145,580          10.04.2015      US 
62/150,178          20.04.2015      US 
62/151,796          23.04.2015      US 
62/161,804          14.05.2015      US 
62/162,285          15.05.2015      US 
62/204,541          13.08.2015      US 
14/856,292          16.09.2015      US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2016 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome Minato-Ku, Tokyo 108-8001, Japan 
(72) PRASAD, Narayan  (IN), KHOJASTEPOUR, Mohammad (IR), RANGARAJAN, 

Sampath (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông không dây trong truyền và thu đa 

điểm phối hợp (CoMP) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây, trong đó hệ thống này bao gồm 

trạm gốc thứ nhất và trạm gốc thứ hai, và phương pháp truyền thông không dây được 
thực hiện ở trạm gốc thứ nhất hỗ trợ truyền và thu đa điểm phối hợp (CoMP). Phương 
pháp truyền thông không dây bao gồm bước thu từ trạm gốc thứ hai thành phần thông 
tin (IE) chỉ báo nhiều ngưỡng công suất Tx (truyền) dải tần hẹp tương ứng (RNTP), và 
thực hiện lập lịch nhận biết nhiễu. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp, 
các hệ thống, và các thiết bị khác tương ứng. 
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(11) 50053 
(21) 1-2016-03680 (51) 7 G03B  3/10,  5/00 

(22) 21.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2015/000592     21.01.2015 (87) WO2015/133725 11.09.2015 
(30) 10-2014-0027013          07.03.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2016 
(71) JAHWA ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

1217, Chungcheong-daero, Bugi-myeon, Cheongwon-gu, cheongju-si, 
chungcheongbuk-do (zip-code 28139), Republic of Korea 

(72) KIM, Hee Seung (KR), KIM, In Soo (KR), NOH, Yo Han (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Môđun ống kính camera 

  (57)     Môđun ống kính camera theo một phương án của sáng chế bao gồm: giá đỡ ổn định 
hình ảnh chứa vành ống kính; giá đỡ lấy nét tự động được lắp vào giá đỡ ổn định hình 
ảnh; cụm xoay để hỗ trợ chuyển động phẳng, cụm xoay này vuông góc với quang trục, 
của giá đỡ ổn định hình ảnh liên quan đến giá đỡ lấy nét tự động; đế chứa giá đỡ lấy nét 
tự động, giá đỡ này được lắp cùng với giá đỡ ổn định hình ảnh, sao cho giá đỡ ổn định 
hình ảnh có thể chuyển động về phía trước/phía sau theo hướng quang trục; cụm dẫn 
động ổn định hình ảnh; và cụm dẫn động lấy nét tự động. 
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(11) 50054 
(21) 1-2016-03683 (51) 7 E04B  1/00 

(22) 29.09.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2016 
(71) Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu (BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Nhà bê tông cốt phi kim lắp ghép siêu nhẹ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhà bê tông cốt phi kim lắp ghép siêu nhẹ là công nghệ lần đầu tiên 
có ở Việt Nam và trên thế giới chế tạo ra từng loại sản phẩm cấu kiện rời để thi công lắp 
ghép với nhau thành ngôi nhà hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu thiết kế, chống xuống cấp, 
duy trì được tuổi thọ, an toàn bền vững cho người sử dụng bao gồm các cấu kiện (mô 
đun): cấu kiện móng cột bê tông cốt phi kim, cấu kiện móng tường bê tông rỗng, cấu 
kiện cột bê tông cốt phi kim, tấm tường bê tông rỗng, dầm, kèo, xà gồ, khung cửa bê 
tông cốt phi kim lắp ghép, tấm lợp tôn hoặc ngói hoặc các vật liệu thông thường khác, 
vượt trội so với các giải pháp thông thường về khả năng chống ăn mòn, chống thấm, 
cách âm, cách nhiệt, chống rung động, chống ồn. Nhà theo sáng chế có công năng, hình 
khối, bố cục, kiểu dáng, màu sắc, đường nét đa dạng. Tiến độ thi công nhà nhanh với 
chi phí thấp, tuổi thọ công trình trên 100 năm. 
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(11) 50055 
(21) 1-2016-03684 (51) 7 B62J  37/00,  9/00 

(22) 18.07.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/TH2014/000032     18.07.2014 (87) WO2015/152838 08.10.2015 
(30) PCT/TH2014/000014        31.03.2014      TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2016 
(71) HONDA MOTOR COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) AYDOUNG, Tawatchai (TH), TONGDEE, Athayuth (TH) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Kết cấu lắp hộp gom nhiên liệu cho xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu lắp hộp gom nhiên liệu trong đó trục dọc của hộp gom nhiên 
liệu được bố trí theo hướng nghiêng từ trên xuống dưới. Kết cấu này có thể làm cho 
chiều rộng của thân xe mô tô được rút gọn. Kết cấu theo hướng nghiêng từ trên xuống 
dưới cho phép các cọc đỡ nhô ra từ hộc chứa để được nối với bộ phận giữ ở phần trên và 
dưới riêng biệt. Kết cấu này làm giảm dao động của hộp gom nhiên liệu. Hơn nữa, việc 
bố trí trục dọc của hộp gom nhiên liệu theo hướng xiên từ phía trước ra phía sau, cùng 
với hướng nghiêng từ trên xuống dưới và từ phía trái sang phía phải có thể hỗ trợ việc 
giảm chiều rộng của thân xe. 
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(11) 50056 
(21) 1-2016-03685 (51) 7 B62J  37/00,  9/00,  99/00 

(22) 18.07.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/TH2014/000033     18.07.2014 (87) WO2015/152839 08.10.2015 
(30) PCT/TH2014/000015        31.03.2014      TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2016 
(71) HONDA MOTOR COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) AYDOUNG, Tawatchai (TH), TONGDEE, Athayuth (TH), PRAWANNA, Kaycha 

(TH) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Kết cấu lắp bộ điều khiển cho xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu lắp bộ điều khiển dùng cho xe mô tô, đó là bộ (CDL) CDI: 
capacitos Discharge Ignition, (đánh lửa điện dung), trong đó bộ điều khiển được bố trí 
trong hộc chứa và trục dọc của bộ điều khiển (CDI) được bố trí xiên theo hướng trước 
sau. Sự bố trí này làm cho kích thước của hộc chứa và vỏ thân không bị mở rộng và 
đồng thời duy trì không gian cho các bộ phận điện khác, chẳng hạn như, rơ le. Bằng 
cách bố trí bộ điều khiển (CDI) được bố trí theo hướng chéo ngang và các bộ phận điện 
khác được bố trí song song với trục dọc của bộ điều khiển (CDI) giảm thiểu được không 
gian. Kết quả là xe mô tô có thân mỏng hơn. Hơn nữa, các bộ phận điện khác như một 
rơ le được bố trí theo hướng xiên từ trên xuống dưới. Các bộ phận điện khác được bố trí 
chồng lên hộp gom nhiên liệu, dẫn đến việc sử dụng không gian tự do bên dưới hiệu 
quả. 
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(11) 50057 
(21) 1-2016-03689 (51) 7 F15B  15/14 

(22) 12.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/054504      12.02.2015 (87) WO2015/151622 08.10.2015 
(30) 2014-075442         01.04.2014      JP 

2014-183756         10.09.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2016 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) ASABA, Tsuyoshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xi lanh nén chất lưu 

  (57)     Sáng chế đề cập tới xi lanh nén chất lưu. Trong đó, trong thân xi lanh (14) của xi lanh 
nén chất lưu (10), các pittông (20a, 20b) được chứa di chuyển được trong các lỗ xi lanh 
tương ứng (12a, 12b), mà được tạo trong hai phần thân chính (26a, 26b). Ngoài ra, thanh 
đẩy (46) mà nam châm (50) được lắp trên đó được bố trí di chuyển được theo hướng dọc 
trục trong phần nối (28) mà nối liền một trong số các phần thân chính (26a) và một 
trong số các phần thân chính kia (26b). Thanh đẩy (46) và các thanh đẩy pittông (22a, 
22b) được nối với tấm đầu (24), nhờ đó thanh đẩy (46) được di chuyển liền khối với tấm 
đầu (24), khi các pittông (20a, 20b) được di chuyển nhờ việc cấp chất lưu nén. Ngoài ra, 
từ tính từ nam châm (50) được dò bởi cảm biến dò (36) gắn trong thân xi lanh (14), nhờ 
đó vị trí của các pittông (20a, 20b) theo hướng dọc trục được dò. 
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(11) 50058 
(21) 1-2016-03694 (51) 7 F25D  23/02, E05D  7/081 

(22) 29.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/052593         29.01.2015 (87) WO2015/137001 A1 17.09.2015 
(30) 2014-047278          11.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2016 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) SUGISAKI, Saori (JP), OISHI, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ bảo quản và tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất tủ bảo quản và tủ lạnh cho phép cửa mở đến 90 độ hoặc hơn, mặc dù 
tủ bảo quản hoặc tủ lạnh được lắp đặt với mặt bên gần với tường. Cửa khoang làm lạnh 
bên trái (3) dùng để đóng lỗ mở của tủ lạnh (1) bao gồm khung cửa bên trái (28) và phía 
trước bên trái (31a), phần đệm (28a3) được bố trí trong phần góc được tạo ra bởi phần 
cạnh (28a2) và phần phía trước (28a1) của khung cửa bên trái (28). Chiều dài của đoạn 
thẳng (C) kéo dài từ vị trí trên mặt phía trước của panen (D) nơi panen phía trước bên 
trái (31a) dày nhất trên hình vẽ mặt cắt ngang, đến đoạn thẳng tưởng tượng kéo dài từ 
trục của bản lề phía dưới (45) vuông góc với phần bên (28a2), theo hướng vuông góc với 
đoạn thẳng tưởng tượng, ngắn hơn khoảng cách (B) giữa trục và điểm biên trong phần 
đệm (28a3). Phần đầu bên trái (G) của phía trước bên trái (31a) được đặt bên trong 
đường tròn xung quanh vật liền kề của trục dưới dạng một tâm, tâm này có bán kính 
bằng với chiều dài từ trục đến điểm biên (khoảng cách B). 
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(72) WEICHANG, Huang  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ cảm điện và phương pháp sản xuất bộ cảm điện này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ cảm điện bao gồm lõi được gắn bên trong, các điện cực và lớp 
vỏ bọc bên ngoài, trong đó lõi được gắn bên trong bao gồm cuộn dây cảm điện tráng 
men và trục lõi, và lõi được gắn bên trong và các điện cực được chìm trong phần giữa 
của lớp vỏ bọc bên ngoài. Bộ cảm điện có ưu điểm là khả năng sản xuất và tính năng kỹ 
thuật của bộ cảm điện có thể được cải thiện. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ truyền, bộ thu và phương pháp truyền thông dựa trên tạo 

chùm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực truyền thông, và đề xuất thiết bị và phương pháp truyền 

thông dựa trên tạo chùm, trong đó cấu trúc ba mức được sử dụng để điều khiển hướng 
chùm và độ rộng chùm trong khi làm giảm việc sử dụng phần cứng. Phương pháp theo 
sáng chế bao gồm: thu, bởi bộ truyền, ma trận tiền mã hóa phía truyền TrBB, ma trận tạo 
chùm tần số trung gian phía truyền TrIF, và ma trận tạo chùm tần số vô tuyến phía truyền 
TrRF theo thông tin phản hồi từ bộ thu; thu nhận dòng dữ liệu thứ nhất, và thực hiện xử 
lý tiền mã hóa trên dòng dữ liệu thứ nhất theo TrBB, để tạo ra tín hiệu tương tự thứ nhất; 
thực hiện xử lý đo trọng số và khuếch đại công suất trên tín hiệu tương tự thứ nhất theo 
TrIF, để tạo ra tín hiệu tương tự thứ hai; thực hiện xử lý đo trọng số và khuếch đại công 
suất trên tín hiệu tương tự thứ hai theo TrRF, để tạo ra tín hiệu tương tự thứ ba; và xác 
định mảng anten khớp với tín hiệu tương tự thứ ba, và truyền tín hiệu tương tự thứ ba tới 
bộ thu bằng cách sử dụng mảng anten khớp với tín hiệu tương tự thứ ba. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể đa đặc hiệu và phương pháp điều chế kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đa đặc hiệu, phương pháp điều chế kháng thể đa đặc 
hiệu, axit nucleic mã hóa trình tự axit amin của kháng thể đa đặc hiệu và dược phẩm 
chứa kháng thể này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Màng nhiều lớp có khả năng co nhiệt và nhãn chứa màng có 

khả năng co nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng nhiều lớp có khả năng co nhiệt và khả năng in tốt, đồng thời 

có chất lượng tốt sau khi gắn. Sáng chế đề cập đến màng nhiều lớp có khả năng co nhiệt, 
gồm lớp trước và lớp sau, các lớp này đều chứa nhựa polyeste, lớp giữa, và lớp kết dính, 
lớp trước, lớp sau và lớp giữa được xếp chồng lên nhau bằng lớp kết dính ở giữa các lớp 
này. Lớp giữa chứa polyme đồng nhất của styren và chất dẻo hóa. Lớp giữa chứa chất 
dẻo hóa với lượng từ 5 đến 35% trọng lượng. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến nhãn chứa màng có khả năng co nhiệt này. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
312 

(11) 50063 
(21) 1-2016-03717 (51) 7 G03B  17/00,  35/00 

(22) 25.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IN2015/000108     25.02.2015 (87) WO2016/135739 A1 01.09.2016 
(30) 14159041.4          12.03.2014      EP 
(71) MIRLAY, RAM SRIKANTH  (IN) 

220A, Bellary Road, Sadashiv Nagar, Bangalore 560 080 India 
(72) MIRLAY, Ram Srikanth (IN) 
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(54) Thiết bị máy ảnh nhiều mặt phẳng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị máy ảnh nhiều mặt phẳng trong đó các chi tiết chụp hình 
ảnh mà được nối với các bộ phận điều chỉnh khoảng cách không gian bên mà được sắp 
xếp để di chuyển sang bên, sang ngang và thẳng đứng trong nhiều mặt phẳng và để xoay 
tròn, trong khi đang chụp các hình ảnh 3D của đối tượng mục tiêu có góc có độ sâu ảnh 
được nâng cao và hiển thị trực tiếp thông qua các môđun xem ảnh bằng mắt hoặc thông 
qua bộ hiển thị. Thiết bị máy ảnh nhiều mặt phẳng của sáng chế được cấu tạo có trường 
quan sát rộng để chụp các hình ảnh toàn cảnh của đối tượng mục tiêu. Hơn nữa, thiết bị 
máy ảnh nhiều mặt phẳng của sáng chế được trang bị để chụp các hình ảnh 3D của đối 
tượng mục tiêu mà không cần nghiêng hoặc xoay thân của thiết bị. Hơn nữa, thiết bị 
máy ảnh nhiều mặt phẳng của sáng chế loại bỏ hình tam giác 3D không nhìn thấy giữa 
các chi tiết chụp hình ảnh.  
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(72) XU, Wenying (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ điều khiển mạng vô tuyến, trạm gốc, thiết bị đầu cuối, 

phương pháp tạo cấu hình để truyền lệnh TPC và phương pháp 
truyền lệnh TPC 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo cấu hình để truyền lệnh TPC (Transmission Power 
Control - điều khiển công suất truyền), phương pháp truyền lệnh TPC, và thiết bị. Theo 
sáng chế, bộ điều khiển mạng vô tuyến gửi thông tin chỉ thị đến thiết bị đầu cuối và 
trạm gốc phục vụ của thiết bị đầu cuối đó để chỉ thị khe thời gian gửi của lệnh TPC 
đường lên của thiết bị đầu cuối này; để các khe thời gian gửi của các lệnh TPC khác 
nhau có thể được chỉ thị đối với các thiết bị đầu cuối khác nhau, và các lệnh TPC đường 
lên của nhiều thiết bị đầu cuối được làm so le trong một khe thời gian. Theo cách này, 
ngay cả khi các F-DPCH (Fractional Dedicated Physical Channel - phân đoạn kênh vật 
lý dành riêng) của nhiều thiết bị đầu cuối được tạo cấu hình với cùng một định đạng khe 
thời gian, thì vẫn có thể tránh được trường hợp mà các vị trí của các lệnh TPC đường lên 
là giống nhau, ngoài ra, tỉ số đỉnh trên trưng bình TPC cũng thấp hơn so với của giải 
pháp đã biết.  
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(72) KONG, Xiangming (US), ZHU, Hufei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu dựa trên kĩ thuật lấy 

mẫu nén 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu dựa trên kĩ thuật lấy mẫu 

nén. Phương pháp này bao gồm các bước: xác định sự phân bố, của các thành phần tín 
hiệu của tín hiệu vào mà trên đó việc trộn tần số đã được thực hiện, trong phổ tần băng 
gốc theo sự phân bố phổ của tín hiệu vào; chia phổ tần băng gốc ra theo các mẫu răng 
cưa tín hiệu khác nhau mà được hình thành bởi sự phân bố của các thành phần tín hiệu, 
để tạo thành các dải tần; xác định tần số lấy mẫu thấp nhất của tín hiệu vào theo các 
mẫu răng cưa tín hiệu trong các dải tần này, và thực hiện thao tác lấy mẫu đối với tín 
hiệu vào với tần số lấy mẫu lớn hơn tần số lấy mẫu thấp nhất này, để thu được tín hiệu 
được lấy mẫu; và khôi phục riêng rẽ thành phần tín hiệu tương ứng trong mỗi dải tần 
trong số các dải tần này theo tín hiệu được lấy mẫu này, và ghép nối các thành phần tín 
hiệu được khôi phục trong các dải tần này, để khôi phục tín hiệu vào. Theo sáng chế, 
nhiều tín hiệu băng hẹp hơn có thể được xử lý với tốc độ lấy mẫu thấp hơn, và các tín 
hiệu thưa khác nhau trong miền tần số có thể được xử lý một cách linh hoạt. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị phát hiện tín hiệu audio 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phát hiện tín hiệu audio, trong đó phương 
pháp này bao gồm các bước: xác định tín hiệu audio vào dưới dạng tín hiệu audio cần 
được xác định; xác định tỉ số tín hiệu trên tạp âm theo phân đoạn (Segmental Signal-to-
Noise Ratio - SSNR) tăng cường của tín hiệu audio, trong đó SSNR tăng cường này lớn 
hơn SSNR tham chiếu; và so sánh SSNR tăng cường này với ngưỡng quyết định phát 
hiện hoạt động thoại (Voice Activity Detection - VAD) để xác định xem tín hiệu audio 
này có phải là tín hiệu có hoạt động hay không. Theo phương pháp và thiết bị theo sáng 
chế, âm thoại có hoạt động và âm thoại không có hoạt động có thể được phân biệt một 
cách chính xác. 
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(72) Nguyễn Bá Hải (VN), Phạm Thị Thùy Trang (VN) 
(54) Hệ thống quan trắc môi trường thông minh kết hợp với lọc 

bụi trong không khí và hiển thị thông tin quảng bá 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống quan trắc môi trường thông minh kết hợp với lọc bụi trong 

không khí và hiển thị thông tin quảng bá bao gồm: bộ cảm biến ô nhiễm bụi trong 
không khí (2); khối xử lý trung tâm (19) phân tích và hiển thị chất lượng môi trường 
không khí lên màn hình nhờ bộ hiển thị đèn LED quay quảng bá (12) đồng thời chia sẻ 
dữ liệu lên máy chủ Web (18); rác bẩn có kích thước lớn bị giữ lại khi đi qua màng lọc 
lưới thưa (4); không khí được động cơ hút khí (3) dẫn qua bộ phận lọc li tâm có kết hợp 
phun hơi ẩm (5); bụi bẩn được lắng đọng kết hợp ép khô và đóng rắn bụi (7), không khí 
được dẫn qua ống dẫn khí sạch bụi sơ cấp (6) và đưa qua màng lọc bụi tĩnh điện (8). Hệ 
thống có tích hợp bộ cảm biến ánh sáng phát hiện ngày và đêm (9); bộ cảm biến phát 
hiện chuyển động (10), bộ phận phát âm thanh (11) để tuyên truyền; bộ hiển thị đèn 
LED quay quảng bá (12) để hiển thị các thông số môi trường đã quan trắc được và bộ 
định vị vị trí địa lý từ vệ tinh định vị toàn cầu GPS (17) để cập nhật thông số môi trường 
lên bản đồ trực tuyến về mức độ ô nhiễm không khí tại các điểm có lắp đặt hệ thống 
quan trắc. 
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2. JGC CATALYSTS AND CHEMICALS LTD.  (JP) 
16th Floor, Solid Square East Tower, 580, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa 2120013, Japan 

(72) ARAKI, Yasuhiro (JP), YOSHIDA Masanori (JP), KAGAWA, Tomoyasu (JP), 
TAGAWA, Shogo (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất xúc tác loại lưu huỳnh bằng hydro dùng cho dầu 

hydrocacbon và quy trình sản xuất chất xúc tác này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất xúc tác loại lưu huỳnh bằng hydro có hiệu quả cao hơn chất 

xúc tác thông thường, bao gồm ít nhất một loại trong số thành phần kim loại được chọn 
từ Nhóm VIA và VIII của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, được mang trên nền 
mang có diện tích đỉnh nhiễu xạ thể hiện cấu trúc tinh thể của mặt phẳng boehmit (020) 
đo được bằng phân tích nhiễu xạ tia X có nghĩa là diện tích đỉnh nhiễu xạ thể hiện cấu 

trúc tinh thể nhôm được quy cho mặt phẳng nhôm oxit  (440) với lượng bằng hoặc lớn 

hơn 1/10, tỷ số mol của thành phần kim loại được chọn từ Nhóm VIII với thành phần 
kim loại được chọn từ Nhóm VIA nằm trong khoảng từ 0,13 đến 0,22. Sáng chế còn đề 
cập đến quy trình sản xuất chất xúc tác này.  
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(11) 50069 
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19/00 
(22) 03.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/AU2015/000116     03.03.2015 (87) WO2015/131228 A1 11.09.2015 
(30) 2014900722          04.03.2014      AU 
(71) FORM 700 PTY LTD  (AU) 

68-76 Drake Boulevard Altona, Victoria 3018, Australia 
(72) ROSATI, Emilio  (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật chứa dùng cho các chi tiết khung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa dùng cho các bộ phận cột chống hoặc hệ thống giàn giáo, 
vật chứa này bao gồm ít nhất một chỗ lắp cho ít nhất một bộ phận của hệ thống giàn 
giáo, trong đó khi sử dụng, khi bộ phận này ở trong vị trí sử dụng của nó, ít nhất một 
phần của bộ phận này khớp vào trụ lắp, và khi bộ phận này không sử dụng, vật chứa 
được làm phù hợp để đỡ bộ phận này. Trong khi sử dụng, vật chứa có thể dùng vào 
nhiều mục đích, trong đó nó được làm phù hợp để đỡ các bộ phận giàn giáo, hoặc đóng 
vai trò như mặt sàn cho giàn giáo. Khi không được sử dụng, vật chứa phù hợp cần được 
hoặc được cất giữ trong phạm vi vết chân của giàn giáo. 
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(72) ROSATI, Emilio  (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phần nối dùng cho kết cấu đỡ cốp pha 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phần nối dùng cho kết cấu đỡ cốp pha mà bao gồm đế cốp pha loại 
một, phần nối mà bao gồm trụ lắp để định vị phần nối với đế cốp pha loại một nêu trên, 
trụ lắp nêu trên đỡ đế cốp pha loại hai. Theo một phương án, trụ lắp định vị phần nối với 
đế cốp pha kiểu chóp, và trụ lắp này đỡ phần đế giá đỡ. 
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(11) 50071 
(21) 1-2016-03733 (51) 7 H04L  12/725 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China  

(72) LUNDQVIST, Henrik (SE), KOUDOURIDIS, George (GR), KELA, Petteri (FI) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị nút truy nhập và phương pháp trong thiết bị nút truy 

nhập có cấu hình để thu và chuyển tiếp các gói tin dữ liệu 
trong mạng truyền thông, và thiết bị nút cổng và phương 
pháp trong thiết bị nút cổng của mạng truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nút truy nhập (1) có cấu hình để thu và chuyển tiếp các gói 
tin dữ liệu trong mạng truyền thông (2), thiết bị này bao gồm ít nhất một bộ xử lý (20) 
có cấu hình để: thu các gói tin dữ liệu từ nút người dùng (3); và chuyển tiếp các gói tin 
dữ liệu trong chế độ phi trạng thái trên đường truyền thứ nhất tới thiết bị nút cổng (4) 
đích, đường truyền thứ nhất là đường truyền mặc định, hoặc chuyển tiếp các gói tin dữ 
liệu trong chế độ trạng thái trên đường truyền thứ hai tới nút đích, đường truyền thứ hai 
được xác định bởi thông tin cụ thể phiên và/hoặc người dùng đối với nút người dùng (3) 
nêu trên. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị nút cổng tương ứng, phương pháp 
trong thiết bị nút truy nhập, phương pháp trong thiết bị nút cổng, chương trình máy tính, 
và sản phẩm chương trình máy tính. 
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(72) TSUKADA Hidetaka (JP), KAWAGUCHI Masaru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất hợp chất episulfua dùng cho vật liệu 

quang học, chế phẩm chứa episulfua và chế phẩm polyme hóa 
được dùng cho vật liệu quang học chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hợp chất episulfua dùng cho vật liệu quang học 
bao gồm bước clo hóa glyxerin để thu được diclopropanol; bước epoxit hóa 
diclopropanol để thu được epiclohydrin; bước cho epiclohydrin phản ứng với tác nhân 
sulfat hóa để thu được hợp chất bis(clohydrin) (di)sulfua nhờ hợp chất thiol; bước epoxit 
hóa hợp chất bis(clohydrin) (di)sulfua ở các điều kiện bazơ để thu được hợp chất epoxy; 
và bước cho hợp chất epoxy phản ứng với tác nhân sulfat hóa để thu được hợp chất 
episulfua được thể hiện bởi công thức chung (1) dưới đây: 

 

 
 
trong đó, trong công thức này, n là 0 hoặc 1. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị bàn phím có hệ điều hành và bộ máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bàn phím có hệ điều hành, thiết bị này bao gồm: vỏ; bộ bàn 
phím có phần bàn phím để thực hiện thao tác nhập bên ngoài vỏ và được tạo ở dạng bàn 
phím máy tính cá nhân; bảng mạch được bố trí trong vỏ; giao diện hiển thị được kết nối 
với bảng mạch; và bộ xử lý trong được kết nối với bảng mạch và được thích ứng để 
truyền thông với bộ bàn phím và giao diện hiển thị. Thiết bị bàn phím bao gồm thiết bị 
chuyển hệ để truyền thông với giao diện hiển thị và có: giao diện nội hệ được thích ứng 
để truyền thông với bộ xử lý trong; giao diện ngoại hệ được thích ứng để truyền thông 
với bộ xử lý ngoài độc lập với thiết bị bàn phím; và linh kiện thực hiện chuyển mạch, 
trong đó giao diện nội hệ hoặc giao diện ngoại hệ truyền thông chọn lọc với giao diện 
hiển thị dựa vào hoạt động của linh kiện thực hiện chuyển mạch. Sáng chế còn đề cập 
đến bộ máy tính có bộ bàn phím nêu trên. 
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Josep Palasi (ES), VOSTRACK¸, Tereza (CZ) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ, kit chứa chế phẩm phủ này, kết cấu kim loại 

được phủ bằng chế phẩm phủ này và phương pháp phủ kết cấu 
kim loại này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ được dùng để bảo vệ các kết cấu làm từ gang và 
thép. Chế phẩm phủ này chứa hạt kẽm, chất màu dẫn điện và các hạt vi cầu. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kit chứa chế phẩm phủ nêu trên, kết cấu kim loại 
được phủ bằng chế phẩm phủ nêu trên và phương pháp phủ kết cấu kim loại này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chịu nhiệt dùng làm vật liệu sửa chữa đáy lò nung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chịu nhiệt chứa polyme, nhựa và xi măng kết hợp với cốt 
liệu để dùng làm vật liệu sửa chữa đáy lò. Chế phẩm này được phun lên bề mặt bằng 
cách vận chuyển bằng khí nén ở dạng khô đến vòi phun, ở đó nước được bổ sung vào. 
Polyme trong chế phẩm có thể phun được này sẽ dính và gắn kết vào bề mặt, như bề mặt 
bằng gạch cacbon của lớp lót thùng chứa kim loại nóng chảy. Chế phẩm này có thể được 
sử dụng, ví dụ, để sửa chữa và bảo vệ lớp lót đáy lò nung. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2016 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (NL) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) PODHAJNY Daniel A. (UY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép, giày dép để đỡ người đi giày và phương pháp sản xuất 

mũ giày dùng cho giày dép 
  (57)     Giày dép bao gồm kết cấu đế giày và mũ giày (120), mũ giày này được gắn vào kết cấu 

đế giày. Mũ giày (120) có phụ kiện dệt kim (134) với phần ép (291), phần ép này được 
tạo kết cấu để tác dụng lực ép lên người đi giày. Phụ kiện dệt kim (134) còn có chi tiết 
chọn (132) được tạo kết cấu để chọn và thay đổi lượng lực ép được tác dụng bởi phần ép 
(291). Chi tiết chọn (132) được đặt phân cách với kết cấu đế giày. Chi tiết chọn (132) có 
vùng thứ nhất (201) và vùng thứ hai (202). Vùng thứ nhất (201) được tạo kết cấu để dịch 
chuyển tương đối với vùng thứ hai (202) giữa vị trí không gắn chặt và vị trí gắn chặt 
nhằm thay đổi lượng lực ép được tác dụng bởi phần ép (291). Vùng thứ nhất (201) được 
đặt phân cách với vùng thứ hai (202) ở vị trí không gắn chặt, và vùng thứ nhất (201) 
được gắn vào vùng thứ hai (202) ở vị trí gắn chặt. 
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(72) QIU Yangyang (CN), ZHU Yunfei (CN) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Máy cắt của máy thu hoạch liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy cắt của máy thu hoạch liên hợp bao gồm khung (11) có dạng bộ 
gom của đầu thu cắt, lưỡi cắt (13) ở miệng của bộ gom, trống cuộn (12) nằm ở bên trên 
phía trước, vít tải của đầu thu cắt (15) ở phía sau bên trong bộ gom, thanh giằng (12A) 
của trống cuộn kéo dài qua khung và được đỡ ở đầu sau của khung, và cơ cấu truyền 
động đầu thu cắt để truyền lực đến các bộ phận nêu trên, lực của lưỡi cắt (13) được cấp 
từ bên trái của trục truyền động (161a) của cơ cấu mang mà được bố trí nằm ngang ở 
phía sau của khung có dạng bộ gom. Lực vít tải của đầu thu cắt (15) và trống cuộn (12) 
được cấp từ bên phải của trục truyền động (129b) của trống cuộn mà được lắp bên trong 
thanh giằng của trống cuộn. Một phần của kết cấu truyền động theo sáng chế được bố trí 
ở bên trái của đầu thu cắt, kết cấu này có lợi đối với sự cân bằng trái và phải, so với kết 
cấu theo giải pháp kỹ thuật đã biết, và còn có lợi để giảm rung và giảm tiếng ồn; ngoài 
ra, bộ truyền động của cơ cấu mang sử dụng cơ cấu liên kết trục khuỷu để thay thế kết 
cấu vòng lắc theo giải pháp kỹ thuật đã biết, kết cấu này là đơn giản, chi phí thấp và 
thuận lợi cho việc bảo dưỡng. 
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(11) 50078 
(21) 1-2016-03748 (51) 7 F24F  5/00, E06B  7/02 

(22) 04.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/054544     04.03.2015 (87) WO2015/132308 11.09.2015 
(30) VI2014A000050          05.03.2014      IT 
(75) 1. BERTO, GIAMPAOLO  (IT) 

Via Ca' Tonazza, 13, Thiene, I-36016 Vicenza, Italy 
2. VIGNAGA, SILVANO  (IT) 
Via L. Mano, 22, Brendola, I-36040 Vicenza, Italy 
3. MUNARETTO, SILVANO  (IT) 
Via Corso Campagna 121 Thiene, Italy 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Cửa sổ và cửa ra vào có ô kính có các pin nhiệt điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa số và cửa ra vào có ô kính có các pin nhiệt điện. Các phần tử có 
« kính như vậy có khung với phần cố định (2') và phần di động (2") trong đó có mặt ít 
nhất một đơn vị kính hai lớp (3), đề xuất rằng trong không gian liên kết trong đơn vị 
kính hai lớp, ở mép của ô nêu trên mà được bố trí ở phần di động (2") của khung, có các 
pin nhiệt điện (11). Cụ thể, đề xuất rằng các pin này được đặt tiếp xúc với chi tiết tản 
nhiệt hướng ra bên ngoài (12), làm bằng vật liệu dẫn nhiệt tối ưu, mà có một phần (12') 
của nó được bố trí ở bề mặt ngoài của cửa ra vào và cửa sổ. Ngoài ra, đề xuất rằng ở mỗi 
pin (11), đặt lên trên đó một tấm làm bằng vật liệu có độ dẫn nhiệt cao, hoạt dộng như 
tấm tản nhiệt (13) để tản nhiệt hướng vào bên trong của đơn vị kính hai lớp. 
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(30) 2014-060010          24.03.2014      JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) IKENAGA, Takeshi (JP), NODA, Tsuneyuki (JP), TAJIRI, Yoshito (JP), NOGUCHI, 

Hiroki (JP), UEDA, Atsushi (JP), KOUDA, Noriyuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chủng vi khuẩn Lactobacillus paracasei  

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn Lactobacillus paracasei mới nhằm để thúc đẩy việc 
tổng hợp polyamin trong cơ thể, cụ thể là ở người. 
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(11) 50080 
(21) 1-2016-03752 (51) 7 H04M  1/725 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2016 
(71) Nokia Technologies OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) KARI, Juhani (FI), TOIVOLA, Timo (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị, hệ thống, vật ghi chương trình máy tính và phương 

pháp để truyền tín hiệu giữa phụ kiện và thiết bị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, phụ kiện, phương pháp và vật ghi chương trình máy tính 

dùng cho các đối tượng này, và đề cập đến hệ thống bao gồm thiết bị và phụ kiện. Thiết 
bị này bao gồm ít nhất một bộ xử lý, bộ nhớ bao gồm mã chương trình máy tính. Phụ 
kiện bao gồm giao diện với ít nhất một chân nguồn và chân truyền tín hiệu; và phương 
tiện cản được tạo cấu hình để được ghép nối với điện trở nhận dạng pin của pin qua chân 
truyền tín hiệu. Thiết bị này còn bao gồm giao diện với ít nhất một chân nguồn và chân 
nhận dạng pin, và phương tiện phát hiện được tạo cấu hình để phát hiện điện kháng được 
liên kết với chân nhận dạng pin và để xác định, dựa trên điện kháng được phát hiện, liệu 
phụ kiện có được lắp vào thiết bị hay không. 
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(11) 50081 
(21) 1-2016-03754 (51) 7 C08G  59/66, C09J  11/06, C08K  

5/54, C09J  163/00, C08L  63/00 
(22) 16.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/054164         16.02.2015 (87) WO2015/141347 A1 24.09.2015 
(30) 2014-053719         17.03.2014      JP 
(71) NAMICS CORPORATION  (JP) 

3993, Nigorikawa, Kita-ku, Niigata-shi, Niigata 950-3131 Japan 
(72) Kazuki IWAYA (JP), Fuminori ARAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa và keo một thành phần chứa chế phẩm nhựa 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa thích hợp dùng làm keo một thành phần được sử 

dụng trong quá trình sản xuất môđun cảm biến hình ảnh và linh kiện điện tử vì keo này 

có khả năng hóa rắn nhiệt ở nhiệt độ khoảng 80°C và có sức chịu đựng rất tốt đối với 
thử nghiệm trong nồi cao áp (PCT: Pressure Cooker Test). Chế phẩm nhựa này có đặc 
trưng là bao gồm các thành phần: (A) nhựa epoxy; (B) hợp chất được biểu diễn bằng 
công thức (1); (C) chất làm tăng tốc độ hóa rắn và (D) chất liên kết silan. Sáng chế còn 
đề cập đến keo một thành phần chứa chế phẩm nhựa này. 
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(21) 1-2016-03756 (51) 7 C09D  4/06,  11/101 

(22) 20.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/021696     20.03.2015 (87) WO2015/143290 A1 24.09.2015 
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(71) AVERY DENNISON CORPORATION  (US) 

207 Goode Avenue, Glendale, CA 91203, United States of America 
(72) Thomas C. EPPLE (US), Robert MEDSKER (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất acrylic, vật liệu polyme hóa rắn được bằng bức xạ 

và phương pháp tạo ra vật liệu polyme hóa rắn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra vật liệu polyme hóa rắn bằng hai giai đoạn liên 

tiếp. Phương pháp này bao gồm bước hóa rắn bằng tia cực tím trong giai đoạn thứ nhất, 
tiếp theo là bước hóa rắn bằng chùm điện tử trong giai đoạn thứ hai. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hợp chất acrylat hóa rắn được bằng bức xạ và vật 
liệu polyme được hóa rắn. 
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(11) 50083 
(21) 1-2016-03760 (51) 7 E02D 29/00, E04B 5/48 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Hố ga hào kỹ thuật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hố ga hào kỹ thuật là cấu kiện hình hộp bằng bê tông thành mỏng 
dùng đấu nối các đoạn hào kỹ thuật tại những vị trí có các nhánh nối, đổi hướng, thay 
đổi cao độ, thay đổi tiết diện để kiểm tra, theo dõi, xử lý kỹ thuật các công trình hạ tầng: 
cáp viễn thông, điện lực và chiếu sáng công cộng, đường ống cấp nước, đường ống cấp 
năng lượng, cụ thể hố ga hào kỹ thuật theo sáng chế bao gồm phần thân (3) tấm đan (4), 
lỗ chờ đấu nối (5) lỗ chờ thoát nước (6). 
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(11) 50084 
(21) 1-2016-03764 (51) 7 C07D  213/75 

(22) 04.03.2015 (43) 26.12.2016 
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(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.  (JP) 
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(72) NAKANISHI Nozomu (JP), KITSUDA Shigeki (JP), FUKUDA Yoshimasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dẫn xuất 2-axyliminopyridin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hợp chất có công thức (I) bao gồm các bước: 
axyl hóa nhóm amino ở vị trí 2 của hợp chất có công thức (A) bằng cách sử dụng axit 
trifloaxetic làm chất axyl hóa, thu được hợp chất có công thức (B); và 
axyl hóa nguyên tử nitơ ở vị trí 1 của hợp chất có công thức (B) theo sơ đồ dưới đây: 
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(71) DEXERIALS CORPORATION  (JP) 
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(72) YAMADA, Yasunobu (JP), SEKIGUCHI, Morio (JP), KUMAKURA, Susumu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng dẫn điện dị hướng, phương pháp nối và vật thể được ghép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng dẫn điện dị hướng dùng để nối dẫn điện dị hướng đầu cực 
của bộ phận điện tử thứ nhất và đầu cực của bộ phận điện tử thứ hai, màng dẫn điện dị 
hướng gồm: lớp chứa hạt dẫn điện, mà chứa thành phần tạo lớp dính và các hạt dẫn điện, 
trong đó lớp chứa hạt dẫn điện có hai đỉnh thu nhiệt trong phép đo nhiệt lượng quét vi 
sai nơi các nhiệt độ đỉnh thu nhiệt được đo ở các điều kiện mà khoảng nhiệt độ đo là từ 

10°C đến 250°C và tốc độ gia nhiệt là 10°C/phút, và trong đó T2 là 30°C hoặc cao hơn, 

và T4-T2 là lớn hơn 0°C nhưng là 80°C hoặc thấp hơn, trong đó T2 là nhiệt độ của đỉnh 
thu nhiệt xuất hiện ở phía nhiệt độ thấp hơn, và T4 là nhiệt độ của đỉnh thu nhiệt xuất 
hiện ở phía nhiệt độ cao hơn. 
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(11) 50086 
(21) 1-2016-03772 (51) 7 C07J  73/00, C07C  46/10,  50/36 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2016 
(71) Khoa Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội  (VN) 

Số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thanh Hải (VN), Vũ Đức Lợi (VN), Nguyễn Hữu Tùng  (VN), Bùi Thanh 

Tùng (VN) 
(54) Hợp chất diterpenoit và phương pháp phân lập hợp chất này từ 

rễ cây Đan sâm (Salvia Litiorrhiza Bunge.) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất diterpenoit có công thức (I):  

 

 
 
và phương pháp chiết phân lập hợp chất này từ rễ cây Đan sâm (Salvia liltiorrhiza 
Bunge.). Hợp chất theo sáng chế có thể có tác dụng làm tan huyết khối và hữu ích dùng 
để sản xuất dược phẩm điều trị bệnh tim mạch.  
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
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(72) HE, Jia (CN), YU, Ziming (CN), ZHANG, Miaomiao (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp cấp phát tài nguyên và bộ điều khiển trạm gốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cấp phát tài nguyên và bộ điều khiển trạm gốc và liên 
quan đến lĩnh vực truyền thông, mà có thể cải thiện việc sử dụng tài nguyên. Phương 
pháp bao gồm các bước: thu các tín hiệu tham chiếu được gửi bởi tất cả thiết bị người 
dùng hoạt động ở khu vực thứ nhất trong suốt chu kỳ thu hiện tại, trong đó khu vực thứ 
nhất là khu vực bất kỳ của anten trạm gốc ở trạm gốc trong đó bộ điều khiển trạm gốc 
được đặt; xác định tất cả thiết bị người dùng hoạt động theo các tín hiệu tham chiếu; thu 
tổng lưu lượng dữ liệu của khu vực thứ nhất trong suốt chu kỳ thu hiện tại theo tất cả 
thiết bị người dùng hoạt động; xác định số lượng tài nguyên cần được điều chỉnh của 
anten truy cập và số lượng tài nguyên cần được điều chỉnh của anten kết nối trong các 
tài nguyên của anten trạm gốc theo tổng lưu lượng dữ liệu của khu vực thứ nhất trong 
suốt chu kỳ thu hiện tại; tạo ra thông tin điều khiển, trong đó thông tin điều khiển bao 
gồm số lượng tài nguyên cần được điều chỉnh của anten truy cập và số lượng tài nguyên 
cần được điều chỉnh của anten kết nối; và gửi thông tin điều khiển đến anten trạm gốc. 
Sáng chế được áp dụng cho việc cấp phát tài nguyên của anten trạm gốc.  
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(11) 50088 
(21) 1-2016-03785 (51) 7 A61K  31/436, A61J  1/05, A61K  

9/08,  47/04,  47/10,  47/12,  47/22, 
A61P  27/02 

(22) 10.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/056985         10.03.2015 (87) WO2015/137326 17.09.2015 
(30) 2014-046903         10.03.2014      JP 
(71) SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046, Japan 
(72) NEMOTO, Fukiko (JP), NAKASE, Shunsuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp làm ổn định dibutylhydroxytoluen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng độ bền nhiệt của dibutylhydroxytoluen và 
ngăn ngừa sự giảm hàm lượng của nó theo thời gian trong thuốc dạng lỏng chứa 
dibutylhydroxytoluen và pranoprofen và/hoặc muối của nó, bằng cách trộn vào thuốc 
dạng lỏng chứa dibutylhydroxytoluen và pranoprofen và/hoặc muối của nó ít nhất một 
chất được chọn từ nhóm bao gồm axit cromoglixit, allantoin, axit glyxyrizinic, 
clopheniramin, và muối dược dụng của chúng, và sử dụng nhựa chứa polybutylen 
terephtalat làm nhựa cấu tạo bề mặt thành bên trong của vật chứa (như bề mặt thành của 
không gian bên trong phần vòi và/hoặc bề mặt thành của nắp đậy đối diện với lỗ rót ra 
trong phần vòi), độ bền nhiệt của dibutylhydroxytoluen trong thuốc dạng lỏng có thể 
tăng lên, sự hấp phụ dibutylhydroxytoluen vào vật chứa có thể được ngăn lại, và sự giảm 
lượng dibutylhydroxytoluen theo thời gian có thể được ngăn ngừa. 
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(11) 50089 
(21) 1-2016-03787 (51) 7 C07D  471/22,  498/22, A61K  

31/505, A61P  35/00 
(22) 02.04.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/057399     02.04.2015 (87) WO2015/150555 08.10.2015 
(30) 14163443.6          03.04.2014      EP 

14183747.6          05.09.2014      EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) DIELS, Gaston, Stanislas, Marcella (BE), SCHOENTJES, Bruno (FR), VERSELE, 

Matthias, Luc, AimÐ (BE), BERTHELOT, Didier, Jean-Claude (FR), WILLEMS, Marc 
(BE), VIELLEVOYE, Marcel (NL), EMBRECHTS, Werner, Constant, Johan (BE), 
WROBLOWSKI, Berthold (DE), MEERPOEL, Lieven (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrimidin vòng lớn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimidin vòng lớn được thế có công thức (I) trong đó các 
biến là như được thể hiện trong yêu cầu bảo hộ. Hợp chất theo sáng chế có hoạt tính ức 
chế kinaza yếu tố kéo dài 2 (EF2K) và tùy ý cũng có hoạt tính ức chế 
phosphatidylinositol 3-kinaza (Vps34). Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế hợp 
chất này và dược phẩm chứa hợp chất này làm hoạt chất. 
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(11) 50090 
(21) 1-2016-03794 (51) 7 G01N 27/00 

(22) 07.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2016 
(71) Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ  (VN) 

Số 182, đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Đỗ Ngọc Khánh (VN), Phan Hoàng Hà (VN) 
(54) Thiết bị cảnh báo nồng độ cồn gắn trên mũ bảo hiểm cho người 

điều khiển xe máy 
  (57)     Thiết bị cảnh báo nồng độ cồn gắn trên mũ bảo hiểm cho người điều khiển xe máy bao 

gồm: 
+ bộ thu thập số liệu gắn trên mũ bảo hiểm (1) gồm cảm biến nồng độ cồn trong khí thở 
(2), bộ chuyển đổi tín hiệu (4), bộ phát không dây (6), bộ cảm biến phát hiện đội mũ 
(8), kính chống lóa vào ban đêm (3), cảm biến đo độ nghiêng (13) để xác định độ 
nghiêng của người đội mũ; cảm biến dịch chuyển xác định trạng thái di chuyển của 
người điều khiển xe máy; 
+ khối xử lý trung tâm (10) để phân tích và xử lý số liệu thu thập được từ các cảm biến 
gắn trên mũ bảo hiểm cho người đi xe máy; 
+ bộ nhớ l−u giữ số liệu gửi về từ bộ thu thập dữ liệu về tình trạng người điều khiển xe 
máy; 
+ bộ phát tín hiệu cảnh báo về tình trạng người điều khiển xe máy được lập trình sẵn 
theo các chế độ và tình trạng người điều khiển xe máy; và 
+ bộ nguồn bao gồm tấm pin năng lượng mặt trời (7) để sạc năng lượng dự phòng cung 
cấp cho thiết bị cảnh báo nồng độ cồn gắn trên mũ bảo hiểm cho người đi xe máy. 
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(11) 50091 
(21) 1-2016-03796 (51) 7 F02D  35/00, F02F  1/42 

(62) 1-2011-03048   
(22) 09.11.2011 (43) 26.12.2016 
(30) 2010-251442 10.11.2010      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan  
(72) Yutaka INOMOTO (JP), Kayoko YAMAZAKI (JP), Katsuhiro UTSUGI (JP), 

Nobuhiro SHIMADA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu lắp bộ cảm biến khí xả 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu lắp bộ cảm biến khí xả cho phép dò khí oxy với độ chính xác 
cao hơn cần kích hoạt sớm sau khi động cơ đốt trong được khởi động, và nâng cao độ 
chính xác dò khí oxy đồng thời đảm bảo khả năng chịu nhiệt trong bộ cảm biến khí xả 
không có kết cấu của bộ phận gia nhiệt. Kết cấu bao gồm: rãnh gom khí xả (64) kéo dài 
theo hướng dòng khí xả được tạo ra ở thành trong của cửa xả (40) ở giữa lỗ thoát (43) và 
phần lắp ống xả (74) ở đầu xi lanh (31) của động cơ đốt trong (2), lỗ thoát (43) là đầu 
vào phía trên so với cửa xả (40), phần lắp ống xả (74) là đầu ra cửa xả, và bộ cảm biến 
khí xả (62) được lắp theo cách sao cho phần đầu trước của bộ cảm biến khí xả (62) nằm 
ở phía sau của rãnh gom khí xả (64). 
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(11) 50092 
(21) 1-2016-03799 (51) 7 G09G  5/10,  3/34,  3/36 

(22) 13.03.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/CN2014/073402     13.03.2014 (87) WO2015/135187 17.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2016 
(71) HUAWEI DEVICE CO., LTD.  (CN) 

Building B2, Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong, 
518129, China 

(72) ZHONG, Guanghua (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chỉnh độ sáng ánh sáng ngược và thiết bị 

điện tử 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều chỉnh độ sáng ánh sáng ngược và thiết bị điện tử, 

liên quan đến lĩnh vực chế tạo LCD (liquid crystal displays, màn hình tinh thể lỏng), và 
được sử dụng để giải quyết vấn đề là, trong quá trình điều chỉnh độ sáng ánh sáng ngược 
của LCD, người dùng thấy nhấp nháy rõ ràng trong quá trình điều chỉnh ánh sáng. Thiết 
bị điện tử gồm bộ cảm biến ánh sáng (21) và bộ vi điều khiển (22) được kết nối với bộ 
cảm biến ánh sáng (21), trong đó bộ cảm biến ánh sáng (21) được tạo cấu hình để thu 
thập tín hiệu độ chói xung quanh của thời điểm hiện tại; và bộ vi điều khiển (22) được 
tạo cấu hình để: đọc tín hiệu độ chói xung quanh của thời điểm hiện tại từ bộ cảm biến 
ánh sáng (21), và thu thập thông qua tính toán giá trị độ sáng chiếu sáng ngược đích thứ 
nhất của thiết bị điện tử ở thời điểm hiện tại theo tín hiệu độ chói xung quanh của thời 
điểm hiện tại, trong đó bộ vi điều khiển (22) còn được tạo cấu hình để: nếu thiết bị điện 
tử ở trạng thái màn hình bật thông thường, điều chỉnh từ giá trị độ sáng ánh sáng ngược 
ban đầu thứ nhất đến giá trị độ sáng chiếu sáng ngược đích thứ nhất từng bước, trong đó 
giá trị độ sáng ánh sáng ngược ban đầu thứ nhất là giá trị độ sáng chiếu sáng ngược đích 
thứ nhất của thiết bị điện tử ở thời điểm trước đó.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
342 

(11) 50093 
(21) 1-2016-03801 (51) 7 H01F  41/16,  1/00 

(22) 10.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/019637     10.03.2015 (87) WO2015/148104 01.10.2015 
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(71) MAGNETNOTES LTD.  (US) 

5532 Douglas Road #1, Toledo, Ohio 43613, United States of America 
(72) Randall BOUDOURIS (US), Donald E. ALBRECHT (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất nam châm và phương pháp sản xuất mặt 

hàng có chứa vật liệu thu nhận từ tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nam châm bao gồm: bước cung cấp một 

thành phần có thể từ hóa có chứa một vật liệu polyme nhựa nhiệt dẻo và các hạt có thể 
từ hóa; bước đun nóng thành phần từ tới nhiệt độ mà tại đó thành phần từ chuyển sang 
trạng thái có thể chảy thành dòng; bước đưa thành phần từ tới rãnh trên trụ quay thông 
qua ống phụt phẳng cố định, trụ quay có hàng loạt khe hở trên đó; và bước cung cấp một 
lớp nền ở dạng súc giấy lớn chuyển động hoặc dạng tấm và cho trụ quay tiếp xúc với lớp 
nền, trong đó ống phụt phẳng tác dụng lực vào thành phần từ thông qua các khe hở trên 
trụ quay và thành phần từ dính chặt vào lớp nền. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất mặt hàng có chứa vật liệu thu 
nhận từ tính. 
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(21) 1-2016-03811 (51) 7 C09J  11/00 

(22) 13.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/020424    13.03.2015 (87) WO2015/138881 A2 17.09.2015 
(30) 61/952,209         13.03.2014      US 
(71) AVERY DENNISON CORPORATION  (US) 

207 Goode Avenue, Glendale, CA 91203, United States of America 
(72) Josh, M. BOGNER (US), Henry, W. MILLIMAN (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm kết dính giãn nở hấp thụ chấn động, kết cấu kết dính 

được phân lớp chứa chế phẩm kết dính này và phương pháp hấp 
thụ chấn động cơ học vào chi tiết được cố định trên nền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết dính chứa các vi cầu có thể giãn nở được. Sau khi tạo 
thành một lớp hoặc vùng và giãn nở, lớp kết dính giãn nở thể hiện các đặc tính hấp thụ 
va đập rất tốt. Lớp kết dính giãn nở cũng thể hiện các tính chất làm giảm rung động tốt. 
Sáng chế cũng đề cập đến kết cấu kết dính được phân lớp chứa chế phẩm kết dính nêu 
trên và phương pháp hấp thụ chấn động cơ học vào chi tiết được cố định trên nền. 
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(22) 21.03.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/CN2014/073881     21.03.2014 (87) WO2015/139310 24.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China  

(72) ZHU, Lei (CN), WEI, Anni (CN), ZHANG, Wanqiang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý để cấp phát dịch vụ, phương tiện 

lưu trữ đọc được bằng máy tính, và thiết bị mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý để cấp phát dịch vụ. Phương pháp 

này bao gồm các bước: nhận thông tin cập nhật logic dịch vụ mà thu được sau khi hoạt 
động cập nhật cấu hình được thực hiện trên thực thể chức năng trong mạng; tìm kiếm 
thông tin logic dịch vụ ban đầu đã được lưu giữ tại đầu cuối cục bộ, và tạo ra chính sách 
logic dịch vụ hệ thống theo thông tin cập nhật logic dịch vụ và thông tin logic dịch vụ 
ban đầu này; và gửi chính sách logic dịch vụ hệ thống này đến các thực thể dịch vụ 
trong mạng mà thực hiện việc xử lý dịch vụ, trong đó chính sách logic dịch vụ hệ thống 
này được dùng để lệnh cho các thực thể dịch vụ trong mạng thực hiện việc cấp phát dịch 
vụ trên thực thể chức năng nêu trên trong mạng. Nhờ giải pháp theo sáng chế mà việc 
cấp phát dịch vụ có thể được thực hiện dựa trên chính sách logic dịch vụ hệ thống mà 
các thực thể chức năng thu được trong mạng, nên yêu cầu về sự cân bằng tải có thể được 
thoả mãn một cách tốt hơn. 
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(11) 50096 
(21) 1-2016-03817 (51) 7 E04B 1/38, 1/58 

(22) 11.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện dầm, đà bê tông cốt phi kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện dầm, đà bê tông cốt phi kim là các cấu kiện được đúc sẵn 
lắp ghép tạo thành hệ khung chịu lực cho các kết cấu công trình nhà ở, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh dịch vụ, văn phòng làm việc, cấu kiện được đúc bằng bê tông cốt phi kim 
loại, giảm co ngót, giảm nứt và chống thấm tốt, chống chịu ăn mòn hóa học tốt, giúp 
cho bê tông dễ dàng thích ứng với sự biến động mạnh của nhiệt độ môi trường. Sử dụng 
khớp nối linh hoạt liên kết với hệ khung của nhà tạo thành kết cấu bền vững, dễ dàng 
tháo ráp, lắp đặt, tuổi thọ công trình cao, thời gian thi công được rút ngắn so với các giải 
pháp truyền thống. Cấu kiện, dầm đà bê tông cốt phi kim theo sáng chế bao gồm phần 
thân (1) và phần rãnh (2), trong đó phần rãnh (2) được bố trí (1) tạo liên kết với chi tiết 
tường tạo thành hệ khung khép kín. 
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Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) THEDE, Kai  (DE), BENDER, Eckhard (DE), SCOTT, William (US), GIESE, Anja 

(DE), ZORN, Ludwig (DE), LIU, Ningshu (DE), MONNING, Ursula  (DE), SIEGEL, 
Franziska (DE), GOLZ, Stefan (DE), HAGEBARTH, Andrea (DE), LIENAU, Philip  
(DE), PUEHLER, Florian (DE), BASTING, Daniel (DE), SCHNEIDER, Dirk (DE), 
MOWES, Manfred (DE), GEISLER, Jens (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất có tác dụng ức chế đường truyền tín hiệu Wnt, dược 

phẩm và dược phẩm phối hợp chứa hợp chất này và các hợp 
chất trung gian để điều chế hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế đường truyền tín hiệu Wnt có công 
thức chung (I) như được mô tả và xác định trong bản mô tả: 

 

 
 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất này, các hợp chất trung gian 
hữu dụng trong việc điều chế hợp chất này, dược phẩm và dược phẩm phối hợp chứa hợp 
chất này. Các hợp chất theo sáng chế hữu dụng để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh, đặc 
biệt là rối loạn tăng sinh ở dạng dược phẩm đơn hoặc kết hợp với các hoạt chất khác. 
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(30) 61/972,626          31.03.2014      US 
(71) IOTECH INTERNATIONAL, INC.  (US) 

2015 Corporate Drive, Boynton Beach, FL 33426, United States of America 
(72) KOLSKY, Rodger, Elliot (US), MOSKOWITZ, Herbert (US), KESSLER, Jack (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa iot không tạo phức và phương pháp khử trùng 

bề mặt hoặc thực phẩm nhờ sử dụng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trong dung dịch (thường là dung dịch chứa nước) chứa 

hỗn hợp của iot phân tử (I2) và nguồn iodat chấp nhận được (IO3
-), và axit (vô cơ hoặc 

hữu cơ), trong đó iodua và iodat có mặt trong chế phẩm với tỷ lệ mol nằm trong khoảng 
từ 0,1 đến 25, nồng độ của iot phân tử không tạo phức là hàm lượng có tác dụng khử 
trùng, diệt sinh vật và/hoặc kháng khuẩn (tùy thuộc vào mục đích sử dụng của chế 
phẩm), nồng độ của axit trong chế phẩm này có tác dụng tạo ra độ pH đệm trong chế 
phẩm nằm trong khoảng từ 1,5 đến 6,5. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
khử trùng bề mặt hoặc thực phẩm nhờ sử dụng chế phẩm này.   
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(86) PCT/JP2015/085888          22.12.2015 (87) WO2016/132648 A1 25.08.2016 
(30) 2015-028870          17.02.2015      JP 

2015-250212          22.12.2015      JP 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-8601 Japan 
(72) SUZUKI Tomoyuki (JP), KIKUCHI Shunsuke (JP), TOYAMA Masashi (JP), 

NAGASHIMA Takeshi (JP), YAMAMOTO Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu khớp nối và phương pháp nối ống thép 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu khớp nối và phương pháp nối cặp ống thép đơn giản và chi phí 
thấp. Cơ cấu khớp nối cặp ống thép (1A, 1B) bao gồm các khớp nối trong (10A, 10B) và 
khớp nối ngoài (20) được bố trí ở mặt bao quanh ngang qua và giữa các khớp nối trong 
(10A, 10B). Khớp nối ngoài (20) bao gồm các phần chốt phía trong (23) ăn khớp được 
với các rãnh mặt bao quanh phía ngoài (13) của các khớp nối trong (10A, 10B). Khớp 
nối ngoài (20) được tạo thành bởi các bộ phận cấu thành (21) được bố trí cạnh nhau 
quanh các khớp nối trong (10A, 10B). Bộ phận cấu thành chuẩn (21A) bao gồm phần ăn 
khớp lồi (24) trong khi đó các khớp nối trong (10A, 10B) bao gồm phần ăn khớp lõm 
(14) ăn khớp được với phần ăn khớp lồi để ngăn việc bộ phận cấu thành chuẩn (21A) 
tuột ra ngoài. Mặt thành tạo thành phần ăn khớp lõm (14) bao gồm phần cắt (15A, 15B) 
để cho phép đưa bộ phận cấu thành chuẩn (21A) đến vị trí mà phần ăn khớp lồi (24) ăn 
khớp được với phần ăn khớp lõm (14). 
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(22) 22.12.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/085892         22.12.2015 (87) WO2016/132650 A1 25.08.2016 
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(72) SUZUKI Tomoyuki (JP), KIKUCHI Shunsuke (JP), TOYAMA Masashi (JP), 

NAGASHIMA Takeshi (JP), YAMAMOTO Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu khớp nối và phương pháp nối ống thép 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu khớp nối và phương pháp nối cặp ống thép đơn giản và chi phí 
thấp. Cơ cấu khớp nối cặp cọc ống thép (1A, 1B) bao gồm khớp nối trong (10A) được 
bố trí trong cọc ống thép (1A), khớp nối trong (10B), khớp nối ngoài (20) được bố trí ở 
mặt bao quanh giữa và ngang qua khớp nối trong (10A) của cọc ống thép (1A) và khớp 
nối trong (10B) của cọc ống thép (1B), và bộ phận chốt (30) được tạo kết cấu để ngăn sự 
dịch chuyển tương đối giữa cặp cọc ống thép (1A, 1B) theo chiều dọc của các ống thép 
(1) này. Khớp nối ngoài (20) bao gồm phần hở (22) (22A, 22B) để đưa, từ mặt bao 
quanh ngoài của nó, các bộ phận chốt riêng rẽ (31) tạo thành bộ phận chốt (30) vào rãnh 
chốt được tạo thành bởi rãnh mặt bao quanh phía ngoài (13) (13A, 13B) nằm trong mặt 
bao quanh ngoài của khớp nối trong (10A) và khớp nối trong (10B) và rãnh mặt bao - 
quanh phía trong 23 (23A, 23B) nằm trong mặt bao quanh trong của khớp nối ngoài 20 
đối diện rãnh mặt bao quanh phía ngoài 13 (13A, 13B). 
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(72) FUJIOKA Hirotaka (JP), HIROMATSU Kazuaki (JP), SARUWATARI Aki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh có khả năng nâng cao hiệu suất làm lạnh. Tủ lạnh (1) được 
đề xuất bao gồm: khoang làm lạnh thứ nhất (4) được giữ ở nhiệt độ làm lạnh; khoang 
đông lạnh (6) được bố trí dưới khoang làm lạnh thứ nhất và được giữ ở nhiệt độ đông 
lạnh; khoang làm lạnh (5) được bố trí giữa khoang làm lạnh thứ nhất và khoang đông 
lạnh ở một phía theo phương nằm ngang và được giữ ở nhiệt độ làm lạnh; vùng đông 
lạnh (21) được bố trí theo chiều ngang tiếp giáp với khoang làm lạnh giữa khoang làm 
lạnh thứ nhất và khoang đông lạnh và được giữ ở nhiệt độ đông lạnh; và đường dẫn khí 
lạnh (7) trong đó quạt thứ nhất (10) và bộ làm lạnh (11) được bố trí, khí lạnh được xả 
vào khoang làm lạnh thứ nhất, vùng đông lạnh, và khoang đông lạnh qua đường dẫn khí 
lạnh, trong đó đường dẫn khí lạnh có: khoang được làm lạnh (12) mà có bộ làm lạnh 
được đặt tại đó và được bố trí ở phía sau của khoang đông lạnh, khi nằm kéo dài từ phần 
dưới của vùng đông lạnh hướng về phần dưới của khoang làm lạnh; và đường dẫn bên 
trên (9) nằm kéo dài hướng lên từ khoang được làm lạnh qua phía sau của vùng đông 
lạnh khi tránh phía sau của khoang làm lạnh. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phuơng pháp và thiết bị khởi động nhân hệ điều hành tin cậy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị khởi động nhân hệ điều hành tin cậy. 
Trong đó phương pháp bao gồm các bước: khởi động bộ nạp khởi động môđun khởi 
động bảo vệ (201); gọi bộ nạp khởi động để đo, theo thuật toán bảo vệ thứ nhất, xem 
phân khu thanh ghi cấu hình nền (PCR) có được tin cậy hay không (202); nếu phân khu 
PCR là được tin cậy, gọi bộ nạp khởi động để đọc mã nhân vào trong bộ nhớ, và gọi bộ 
nạp khởi động để đo, theo thuật toán kết thúc thứ nhất và giá trị đo mã nhân hệ điều 
hành chuẩn được lưu trữ trước trong phân khu PCR, xem mã nhân hệ điều hành có được 
tin cậy hay không (203); khởi tạo, nếu mã nhân hệ điều hành là được tin cậy, mã nhân 
để kích hoạt nhân được khởi tạo để đo, theo thuật toán kết thúc thứ hai, xem bộ nạp khởi 
động có được tin cậy hay không (204); và khởi động nhân nếu bộ nạp khởi động là được 
tin cậy (205). Độ an toàn khởi động nhân được nâng cao. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất thẻ vi mạch tích hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất thẻ IC (integrated circuit - vi mạch tích hợp) có thể 
tạo ra lực căng phù hợp cho băng thẻ IC liên tục và có thể ngăn ngừa việc ghi dữ liệu lỗi, 
việc in lỗi và việc đọc dữ liệu lỗi. Bộ phận vận chuyển thứ nhất (62) và bộ phận vận 
chuyển thứ hai (63) có chức năng là bộ phận vận chuyển xử lý sơ bộ được bố trí trong 
bộ phận xử lý sơ bộ (3) và vận chuyển băng thẻ IC liên tục (1) bằng cách hút nó vào các 
đai vận chuyển, và bộ phận dẫn tiến bằng móc kéo thứ hai (64) có chức năng là bộ phận 
dẫn tiến bằng móc kéo xử lý in được bố trí trong bộ phận in (4) và vận chuyển băng thẻ 
IC liên tục (1) bằng cách khớp và nhả khớp các răng dẫn tiến với các lỗ móc (11) được 
tạo trên băng thẻ IC liên tục (1), và bộ phận vận chuyển thứ tư (67) có chức năng là bộ 
phận vận chuyển xử lý sau được bố trí trong bộ phận xử lý sau (5) và vận chuyển băng 
thẻ IC liên tục (1) bằng cách hút băng thẻ IC vào đai vận chuyển được bố trí. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị truy nhập đa kênh 

  (57)     Các phương án thực hiện sáng chế liên quan đến phương pháp và thiết bị truy nhập đa 
kênh. Thiết bị thứ nhất thực hiện truyền dữ liệu với thiết bị thứ hai trên kênh dành riêng 
thứ nhất, và phương pháp gồm: nhận diện, bởi thiết bị thứ nhất, liệu kênh không đành 
riêng ngoại trừ kênh dành riêng thứ nhất ở trạng thái không hoạt động; khởi tạo, bởi 
thiết bị thứ nhất, thủ tục chờ nếu kênh không dành riêng ở trạng thái không hoạt động; 
gửi, bởi thiết bị thứ nhất, khung dành riêng kênh trên kênh không dành riêng sau khi thủ 
tục chờ kết thúc, trong đó khung dành riêng kênh được sử dụng để cho phép thiết bị thứ 
nhất sử dụng kênh không dành riêng làm kênh dành riêng thứ hai; và thực hiện, bởi thiết 
bị thứ nhất, trưyền dữ liệu với thiết bị thứ hai trên kênh dành riêng thứ nhất và kênh 
dành riêng thứ hai.  
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(21) 1-2016-03838 (51) 7 C07D  471/04,  487/04, A61K  

31/4188, A61P  31/06 
(62) 1-2012-02786   
(22) 18.03.2011 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2011/001345     18.03.2011 (87) WO2011/113606 22.09.2011 
(30) 61/315,113          18.03.2010      US 

61/440,937          09.02.2011      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2012 
(71) 1. INSTITUT PASTEUR KOREA  (KR) 
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Korea 
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101, rue de Tolbiac, 75013 Paris, France 

(72) NO Zaesung (KR), KIM Jaeseung (KR), BRODIN Priscille Brodin (FR), SEO Min 
Jung (KR), KIM Young Mi  (KR), CECHETTO Jonathan (CA), JEON Heekyoung  
(KR), GENOVESIO Auguste (FR), LEE Saeyeon (KR), KANG Sunhee  (KR), 
EWANN Fanny Anne (FR), NAM Ji Youn (KR), CHRISTOPHE Thierry (FR), 
FENISTEIN Denis Philippe Cedric (FR), JAMUNG Heo (KR), JIYEON Jang (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất chống nhiễm khuẩn và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất phân tử nhỏ và dược phẩm chứa chúng dùng để điều 
trị các bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt là bệnh lao. 
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(11) 50106 
(21) 1-2016-03839 (51) 7 B29D  30/44,  30/48 

(22) 24.03.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2014/057959          24.03.2014 (87) WO2015/145519 A1 01.10.2015 
(71) 1. FUJI SEIKO CO., LTD.  (JP) 

60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257, Japan 
2. FUJI SHOJI CO., LTD.  (JP) 
60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257, Japan 

(72) NOMURA, Shigeaki (JP), Akira SEKO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị cuộn miếng đệm có gờ cho lốp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cuộn miếng đệm có gờ cho lốp. Dải cao su 

(100) được vận chuyển đến trống đúc. ở giai đoạn này, dao cắt cắt dải cao su (100) theo 
độ dài đỉnh trước. Nếu cảm biến phát hiện ra đầu kết thúc của dải cao su (100) khi dải 
cao su (100) được vận chuyển, thì ống hút (61), ống hút này vận chuyển dải cao su 
(100) trong khi kéo dải cao su (100), được dừng tạm thời hoặc tốc độ dịch chuyển của 
ống hút (61) được giảm. Do đó, phần đỉnh của dải cao su (100) được kéo dài theo hướng 
dọc của dải cao su (100). Việc này bù cho lượng co của dải cao su (100) sau khi đùn, do 
đó hạn chế độ co của dải cao su (100).  
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5F-8, No.210, Gungye 38 Rd., Shituen Chiu, Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu xáo và chia bài tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu xáo và chia bài tự động lần lượt xáo và lần lượt chia các 
quân bài đang chơi của hai bộ bài chơi, có hai cụm khe chứa bài, mỗi cụm khe chứa bài 
đều có hộp bài được xáo và hộp bài được chia. Bộ điều khiển điều khiển bộ phận chia 
bài xếp thẳng với bộ bài chơi trong hộp bài được xáo của cụm khe chứa bài ở vị trí rút 
bài, liên tục rút các quân bài trong bộ bài chơi, và dịch chuyển các quân bài đã lật đến 
hộp bài được chia tương ứng. Đồng thời, bộ điều khiển này điều khiển máy xáo bài xếp 
thẳng với bộ bài chơi trong hộp bài được chia của cụm khe chứa bài ở vị trí xáo bài. Sau 
khi quá trình chia bài hoàn tất, bộ điều khiển đổi các vị trí của hai cụm khe chứa bài. Do 
đó, việc xáo và chia bài lần lượt được hoàn thành theo cách không gián đoạn và tự động. 
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(30) PCT/IB2014/059883         17.03.2014      IB 
(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.  (CH) 

Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, Switzerland 
(72) AISSAOUI, Hamed (FR), BOSS, Christoph (CH), BOUIS, Patrick (FR), HAZEMANN, 

Julien (FR), SIEGRIST, Romain (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất axit azainđol axetic và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất axit azaindol axetic có công thức chung (I): 

 

 
 
trong đó R1 và R2 có ý nghĩa như nêu trong phần mô tả; và dược phẩm chứa hợp chất 
này. Hợp chất này là hữu ích dùng làm chất điều biến thụ thể prostaglandin, cụ thể là 
chất điều biến thụ thể prostaglandin D2, trong việc điều trị các bệnh và rối loạn khác 
nhau qua trung gian prostaglandin. Hợp chất theo sáng chế cũng hữu ích để bào chế 
thuốc phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh và rối loạn bệnh lý. 
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(22) 05.03.2015 (43) 26.12.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2016 
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
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(72) ABDOLI, Javad (IR), JIA, Ming (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển thiết bị thu, phương pháp điều khiển 

thiết bị truyền và thiết bị thu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển thiết bị thu bao gồm các bước: xác định 

các đánh giá mức độ tin cậy đối với các luồng dữ liệu chưa được giải mã trong lượng dữ 
liệu truyền đã thu được, chọn luồng dữ liệu chưa được giải mã trong lượng dữ liệu 
truyền đã thu được theo các đánh giá mức độ tin cậy đã được xác định, bằng cách này 
tạo luồng dữ liệu đã được chọn, và giải mã luồng dữ liệu đã được chọn với lưới giải mã, 
bằng cách này tạo ký hiệu dữ liệu. Phương pháp cũng bao gồm bước cập nhật lưới giải 
mã theo ký hiệu dữ liệu, và lặp lại bước chọn, giải mã, và cập nhật đối với các luồng dữ 
liệu chưa được giải mã trong lượng dữ liệu truyền đã thu được. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp điều khiển thiết bị truyền và thiết bị thu.  
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(72) YAMAGUCHI Takashi (JP), MATSUDA Takaharu (JP), LUONG Hung Huu (VN), 
TAKIZAWA Kazuhiro (JP), YONEDA Keisuke (JP), TAKAMIZAWA Kazutoshi 
(JP), AOYAGI Yuji (JP), NAKAYACHI Katsushi (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo bộ nối quang học, bộ nối quang học, và 

thiết bị gài sợi quang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo bộ nối quang học bao gồm các bước: giữ sợi 

quang thứ nhất bởi cặp chi tiết giữ ở vị trí tách khỏi mặt mút của đầu mút thứ hai và qua 
cả hai phía của nó theo chiều xuyên tâm, sợi quang thứ nhất có lớp vật liệu tương hợp hệ 
số khúc xạ chất rắn, lớp vật liệu tương hợp hệ số khúc xạ được tạo ra trên mặt mút của 
đầu mút thứ hai ở phía ngược lại của mặt mút của đầu mút thứ nhất được lộ ra với đầu 
mút trước của ống nối; và gài sợi quang thứ nhất vào lỗ sợi của ống nối qua đầu mút thứ 
nhất. 
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(72) SAKAI, Shingo (JP), TESHIMA, Katsuhide (JP), SAKODA, Hisao (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị để thử nghiệm chất xúc tác dùng cho quá trình 

crackinh có xúc tác tầng sôi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để thử nghiệm chất xúc tác dùng cho quá trình crackinh có 

xúc tác tầng sôi của dầu hydrocacbon, thiết bị này thu được các kết quả phản ứng giống 
với các kết quả thu được bằng thiết bị sản xuất thử nghiệm để cracking có xúc tác tầng 
sôi hoặc thiết bị crackinh có xúc tác tầng sôi để sử dụng trong công nghiệp (thiết bị thực 
tế) và có thể áp dụng để đánh giá chất xúc tác để crackinh có xúc tác tầng sôi và đánh 
giá và nghiên cứu/phát triển loại bỏ chất xúc tác khỏi thiết bị crackinh xúc tác tầng sôi 
trong công nghiệp. Thiết bị thử nghiệm đối với chất xúc tác để crackinh xúc tác tầng 
sôi, khác biệt ở chỗ, bao gồm bể phản ứng (6), trong đó bình điện phân tầng sôi xúc tác 
(1), vòi phun nguyên liệu (2) và vòi cấp khí hóa lỏng xúc tác (3) được bố trí phía trong 
bể, nguyên liệu và khí hóa lỏng xúc tác này được cấp từ phần trên của bể, và đường ống 
thu gom sản phẩm (5) được bố trí ở phần dưới của bể phản ứng (6). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp lập lịch biểu bán ổn định, thiết bị người dùng và 

trạm gốc 
  (57)     Các phương án của sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị dùng để lập lịch biểu bán 

ổn định (SPS). Phương pháp lập lịch biểu bán ổn định (SPS) bao gồm: tương tác, bởi 
thiết bị người dùng thứ nhất, với trạm gốc để thu được tài nguyên SPS mà được cấp phát 
bởi trạm gốc; thực hiện, bởi thiết bị người dùng thứ nhất, truyền thông thiết bị-tới-thiết 
bị (D2D) với thiết bị người dùng thứ hai bằng cách sử dụng tài nguyên SPS; và sau khi 
truyền thông D2D kết thúc, gửi, bởi thiết bị người dùng thứ nhất, thông báo chỉ báo giải 
phóng tới trạm gốc, sao cho trạm gốc giải phóng tài nguyên SPS. Trong các phương án 
của sáng chế, sau khi truyền thông D2D kết thúc, thiết bị người dùng thứ nhất gửi thông 
báo chỉ báo giải phóng tới trạm gốc, sao cho trạm gốc có thể giải phóng tài nguyên SPS, 
ngăn chặn sự lãng phí các tài nguyên.  
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(72) MEDOFF, Marshall (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm may mặc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm may mặc được tạo ra từ nguyên 

liệu dệt chứa nguyên liệu xenluloza dạng sợi có lượng -xenluloza nhỏ hơn khoảng 

93%, nguyên liệu dạng sợi được kéo sợi, dệt, dệt kim hoặc làm rối. Nguyên liệu 
xenluloza dạng sợi có thể được chiếu xạ với lượng bức xạ ion hóa đủ để làm tăng trọng 
lượng phân tử của nguyên liệu xenluloza mà không khử trùng hợp đáng kể nguyên liệu 
xenluloza. Sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp xử lý nguyên liệu dệt bao gồm 
bước chiếu xạ nguyên liệu dệt. 
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(22) 13.10.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2014-071349 31.03.2014     JP 
(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

7-1, Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 1530064, Japan 
(72) MAEDA Hideyuki (JP), KOWATA Naoki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất thẻ vi mạch tích hợp và tấm chắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất thẻ IC (integrated circuit - vi mạch tích hợp) có thể 
thực hiện quy trình truyền thông với các thẻ IC theo nhiều hàng với tốc độ cao và cải 
tiến tốc độ sản xuất. Thiết bị sản xuất thẻ IC bao gồm nhiều bộ ăngten theo hàng (31a) 
đến (31j) được bố trí đối diện với các thẻ IC (10) được bố trí theo nhiều hàng dưới dạng 
băng thẻ IC liên tục (1) theo mỗi hàng và thực thiện truyền thông theo phương pháp cảm 
ứng điện từ với mỗi trong số các thẻ IC của băng thẻ IC liên tục bằng cách tương ứng sử 
dụng nhiều bộ ăngten theo hàng (31a) đến (31j), trong đó các bộ ăngten theo hàng (31a) 
đến (31j) được bố trí theo hướng của hàng và theo hướng dọc theo chiều vận chuyển 
băng thẻ IC liên tục, và mỗi trong số các bộ ăngten theo hàng (31a) đến (31j) được chắn 
điện từ ngoại trừ bề mặt được đối diện với các thẻ IC (10) của băng thẻ IC liên tục (1) 
(bằng tấm chắn (310) và hộp ăngten). 
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(11) 50115 
(21) 1-2016-03865 (51) 7 E02B 3/14 

(22) 14.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện giằng đỉnh kè 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện giằng đỉnh kè là cấu kiện bằng bê tông cốt thép, bê tông 
cốt sợi thành mỏng để lắp đặt trên đỉnh các công trình kè đê biển, kè bảo vệ sông suối, 
ao hồ nhằm liên kết, định vị các cấu kiện với nhau, tăng cường ổn định công trình. Mỗi 
cấu kiện giằng đỉnh kè bao gồm phần thân (1), mối nối (2) và lỗ chờ (3). Cấu kiện giằng 
đỉnh kè được sản xuất bằng bê tông thành mỏng có khả năng chống thấm, không bị xâm 
thực, ăn mòn, khả năng chịu tải trọng cao hơn. 
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(11) 50116 
(21) 1-2016-03866 (51) 7 E02D 29/00 

(22) 14.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Chân tủ kỹ thuật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chân tủ kỹ thuật có dạng hình hộp bằng bê tông thành mỏng dùng 
để đấu nối, xử lý kỹ thuật của các công trình hạ tầng như cáp viễn thông, điện lực và 
chiếu sáng công cộng, đường ống cấp năng lượng, v.v.. từ hào kỹ thuật đến các hộ gia 
đình để phục vụ sinh hoạt. Cụ thể là chân tủ kỹ thuật theo sáng chế bao gồm phần thân 
(1), phía trên của phần thân tủ lắp tấm đan (2) để ngăn nước chảy vào trong chân tủ kỹ 
thuật và các lỗ chờ đấu nối (3) được tạo ra ở phần thân (1). 
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(11) 50117 
(21) 1-2016-03873 (51) 7 F25D  19/00 

(22) 05.02.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/053165         05.02.2015 (87) WO2015/141315 A1 24.09.2015 
(30) 2014-055249         18.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2016 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) KODAMA, Takuya (JP), NAKATSU, Satoshi  (JP), TANIKAWA, Takanori (JP), 

TASHIRO, Yusuke (JP), CHIBA, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh (1) gồm có vỏ (1a) bao gồm buồng chứa, và buồng máy 
(10) có cổng hút (11a) ít nhất được tạo xuyên qua phần mặt bên (11) của buồng máy; và 
thiết bị ngưng tụ (2) và thiết bị thổi (3) được bố trí trong buồng máy (10), trong đó như 
được minh họa trên mặt cắt ngang của buồng máy, thiết bị ngưng tụ (2) có hình chữ I, 
thiết bị thổi (3) được đặt song song với thiết bị ngưng tụ (2) để đối diện với mặt theo 
chiều dọc của thiết bị ngưng tụ (2), và thiết bị ngưng tụ (2) được đặt sao cho mặt theo 
chiều dọc của nó nghiêng đối với phần mặt bên (11) có cổng hút (11a) được tạo xuyên 
qua buồng máy (10). 
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(11) 50118 
(21) 1-2016-03874 (51) 7 F04D  25/08,  29/38 

(22) 06.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/001216          06.03.2015 (87) WO2015/146013 A1 01.10.2015 
(30) 2014-061350          25.03.2014      JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) TANIGUCHI, Kazuhiro (JP), SHIGEMORI, Masahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cánh quạt hướng trục dùng cho quạt điện và quạt điện 

  (57)     Cánh quạt hướng trục (1) được tạo kết cấu để để thổi luồng không khí theo phương của 
trục quay (2). Hình dạng của cánh (4) là hình dạng thu được bằng cách nối liên tiếp 
phần đầu cánh hình cung được bố trí ở mép biên ngoài cùng và phần chân cảnh mà tiếp 
xúc với mayơ (3) với nhau. Khi vùng nằm trong khoảng từ 0,65 đến 0,85 lần R1 so với 
bán kính R1 từ tâm của trục quay (2) tới phần đầu cánh được thiết lập làm phần giữa 
cánh, hình dạng cong của cạnh mép sau khi được nhìn từ mặt phẳng kinh tuyến là hình 
dạng trong đó phần giữa cánh bao gồm điểm cực trị dọc theo trục mà chiều cao dọc theo 
trục của nó được bố trí ở phía khuất gió nhất. 
Ngoài ra, hình dạng này nghiêng từ từ về phía gió từ điểm cực trị dọc theo trục về phía 
phần đầu cánh. Hình dạng cong của cạnh mép sau khi được nhìn theo phương của trục 
quay (2) là hình dạng trong đó phần giữa cánh bao gồm điểm cực trị theo chiều quay 
được bố trí nằm ở phía sau nhất theo chiều quay, và dần dần dịch chuyển về phía trước 
từ điểm cực trị theo chiều quay về phía phần đầu cánh. Ngoài ra, điểm cực trị dọc theo 
trục và điểm cực trị theo chiều quay được thẳng hàng với nhau. 
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(11) 50119 
(21) 1-2016-03887 (51) 7 B01D  53/04, C01B  3/56 

(22) 19.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/058189         19.03.2015 (87) WO2015/146766 01.10.2015 
(30) 2014-068970         28.03.2014      JP 
(71) SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD.  (JP) 

346-1, Miyanishi, Harima-cho, Kako-gun, Hyogo 6750145, Japan 
(72) IWAMOTO Jun-ichi (JP), KISHII Mitsuru (JP), SHIMA Koichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp và thiết bị tinh chế khí mục tiêu 

  (57)     Mục đích của sáng chế là để thu hồi có hiệu quả khí mục tiêu với độ tinh khiết cao trong 
khi tránh được các ảnh hưởng từ các tạp chất mà có thể làm suy giảm khả năng tinh chế 
của chất hấp phụ, khi sử dụng phương pháp hấp phụ chênh áp để tinh chế hỗn hợp khí 
chứa thành phần mục tiêu. Phương pháp theo sáng chế lặp lại chu trình hấp phụ chênh 
áp trong nhiều bộ hấp phụ, mỗi bộ được nạp chất hấp phụ để hấp phụ có chọn lọc các 
thành phần tạp chất, và chu trình bao gồm bước hấp phụ để đưa hỗn hợp khí vào bộ hấp 
phụ dưới áp suất tăng tương đối để làm cho chất hấp phụ hấp phụ các thành phần tạp 
chất có trong hỗn hợp khí trong khi thoát khí, mà chứa tỷ lệ phần trăm thành phần mục 
tiêu tăng lên, từ bộ hấp phụ. Chu trình còn bao gồm bước giảm áp để làm giảm áp suất 
bên trong bộ hấp phụ trong khi thoát khí từ bộ hấp phụ. Mỗi bộ hấp phụ bao gồm tháp 
hấp phụ thứ nhất và tháp hấp phụ thứ hai (10A-10D, 20A-20D). Các tháp hấp phụ thứ 
nhất và thứ hai nối tiếp với nhau. Van đóng-cắt (16) được bố trí giữa tháp hấp phụ thứ 
nhất và tháp hấp phụ thứ hai chuyển mạch trong bước giảm áp giữa trạng thái trong đó 
các tháp hấp phụ thứ nhất và thứ hai thông với nhau và trạng thái khác trong đó các tháp 
hấp phụ thứ nhất và thứ hai không thông với nhau. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị tinh chế khí mục tiêu. 
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(11) 50120 
(21) 1-2016-03892 (51) 7 C07C  5/333 

(22) 12.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/020064     12.03.2015 (87) WO2015/138664 17.09.2015 
(30) 14/210,610          14.03.2014      US 
(71) CLARIANT CORPORATION  (US) 

IP Department, 1600 West Hill Street, Louisville, Kentucky 40210, United States of 
America 

(72) FRIDMAN, Vladimir (RU), URBANCIC, Michael  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình loại hydro cải tiến với nguyên liệu sinh nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình chuyển hóa hydrocacbon thu nhiệt cải tiến bao gồm bước 
cho hydrocacbon phản ứng với tầng xúc tác đa thành phần, và tái sinh tầng xúc tác bằng 
không khí, trong đó không khí được sử dụng trong bước tái sinh và hydrocacbon là ở tỷ 
lệ không khí so với hydrocacbon thấp và tùy ý ở áp suất gần bằng áp suất khí quyển. 
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(11) 50121 
(21) 1-2016-03895 (51) 7 E02D  29/14 

(22) 19.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2015/002649     19.03.2015 (87) WO2015/160096 22.10.2015 
(30) 10-2014-0045306          16.04.2014       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2016 
(71) 1. OH, SANG SEOK  (KR) 

104-1501, Beomeo Ssangyong Yega Apt., 477, Myeongdeok-ro, Suseong-gu, Daegu, 
42116 Republic of Korea 
2. KIM, KYUNG HO  (KR) 
107-1602, Skleadersview Apt., 95, Dongdaegu-ro, Suseong-gu, Daegu, 42170 Republic 
of Korea 

(72) OH, SANG SEOK (KR) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu lắp cống được cố định, mở và đóng một cách dễ dàng 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu lắp cống có phần khung thân chính mà có phần nhô ra sao cho 
nắp lỗ cống được cố định một cách dễ dàng khi phần khung thân chính được đặt bên 
dưới bề mặt đường, kết cấu này bao gồm: phần nhô ra có lỗ xuyên qua đi qua nắp lỗ 
cống ở trung tâm của nắp lỗ cống và ở phần dưới của nắp lỗ cống và tạo thành một 
không gian riêng. Phần dẫn hướng bao gồm phần đặt kiên cố mà có khả năng chuyển 
động lên xuống khi phần đặt kiên cố được giữ trong phần nhô ra và có lỗ gắn kết bên 
trong, nhiều thanh nhô mà được kết hợp với phần đặt kiên cố thành một khối duy nhất 
và tỏa ra theo bán kính từ phần đặt kiên cố. Phương tiện cố định được trang bị phần ép 
quay được có hình dạng chữ S mà được lắp đặt và quay bằng bu lông gắn kết ở một phía 
đầu mút của thanh nhô của phần dẫn hướng để ép phần nhô ra bằng cách sử dụng phần 
đặt kiên cố khi phần đặt kiên cố di chuyển phần khung thân chính, nhờ đó cố định nắp 
lỗ cống. Phương tiện gắn kết mà có bu lông gắn kết lồng qua lỗ xuyên qua của phần nhô 
ra và được gắn kết vào lỗ gắn kết của phần đặt kiên cố để làm cho phương tiện cố định 
quay. Do vậy, nắp cống theo sáng chế sẽ có lợi cho việc cố định một cách thuận tiện nắp 
lỗ cống và khung lỗ cống, ngoài ra nó còn đem lại lực cố định được gia cường mà chịu 
được trọng lượng của các loại xe khác nhau và các mức tải trọng nặng và giảm thiếu 
khoảng hở, nhờ đó ngăn ngừa tiếng ồn, hiện tượng dịch chuyển và hiện tượng phá hủy 
của nắp lỗ cống. 
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(11) 50122 
(21) 1-2016-03900 (51) 7 B66C  23/82 

(22) 17.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2016 
(75) Đào Văn Bốn  (VN) 

Đội 9, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
(54) Cơ cấu hỗ trợ nâng hạ tay cẩu nhờ tải trọng hàng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu hỗ trợ nâng hạ tay cẩu nhờ tải trọng hàng để hỗ trợ cho xy 
lanh thủy lực trong quá trình nâng hạ tay cẩu khi cẩu hàng, giúp giảm áp suất dầu thủy 
lực của xy lanh thủy lực, nhờ đó tiết kiệm được nhiên liệu trong quá trình làm việc. Cơ 
cấu bao gồm: giá đỡ di động được lắp có thể quay với sàn xe; giá đỡ cố định được cố 
định với sàn xe; tời nâng hạ tải được lắp cố định trên sàn xe; cáp hỗ trợ nâng hạ tay cẩu 
liên kết tay cẩu, giá đỡ cố định và giá đỡ di động với nhau; và cáp nâng hạ tải được quấn 
trên tời nâng hạ tải. 
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(11) 50123 
(21) 1-2016-03903 (51) 7 E05B  17/18,  47/00,  83/00 

(22) 03.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2014/081983          03.12.2014 (87) WO2015/141074 24.09.2015 
(30) 2014-055462          18.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2016 
(71) KABUSHIKI KAISHA HONDA LOCK  (JP) 

3700, Aza Wadayama, Shimonaka, Sadowara-cho, Miyazaki-shi, Miyazaki, Japan 
(72) NIWAT Samrerng (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu bảo vệ ổ khóa hình trụ 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu bảo vệ ổ khoá hình trụ được bố trí trong đó tấm chắn được chứa 
trong vỏ có lỗ tra chìa khoá cơ học, tấm chắn có khả năng mở và đóng lỗ tra chìa khoá 
cơ học, trong đó khi phương tiện giải phóng trạng thái giới hạn (65) giải phóng trạng 
thái giới hạn nhờ phương tiện giới hạn vị trí đóng (56), tấm chắn (36) được vận hành tự 
động từ vị trí đóng tới vị trí mở bởi lực đẩy tác động từ phương tiện đẩy theo hướng mở. 
Trong trạng thái mà ở đó tấm chắn (36) nằm ở vị trí mở, khi chìa khoá cơ học đã cắm 
vào phía ổ khoá hình trụ từ lỗ tra chìa khoá cơ học được rút ra khỏi lỗ tra chìa khoá cơ 
học ở vị trí xoay định trước, phương tiện khống chế lực đẩy phía vị trí đóng (94) cho 
phép phương tiện đẩy theo hướng đóng, vốn tác động lực đẩy lớn hơn lực đẩy của 
phương tiện đẩy theo hướng mở, tạo ra lực đẩy tác động vào tấm chắn (36), lực đẩy từ 
phương tiện đẩy theo hướng đóng nhờ đó tác động vào tấm chắn (36) và tấm chắn (36) 
sẽ vận hành một cách tự động tới vị trí đóng. Vì vậy, tấm chắn sẽ tự động dịch chuyển 
giữa vị trí đóng và vị trí mở, nhờ đó tăng khả năng dễ vận hành. 
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(11) 50124 
(21) 1-2016-03904 (51) 7 G10L  19/002 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2016 
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ZHOU, Xuan (CN), MIAO, Lei (CN), LIU, Zexin (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu 

  (57)     Các phương án thực hiện sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu. 
Phương pháp gồm: xác định tổng số bit sẽ được phân phối tương ứng với khung hiện tại; 
triển khai phân phối bit sơ cấp trên các dải phụ sẽ được xử lý; thực hiện hoạt động xác 
định số lượng khối thông tin sơ cấp cho mỗi dải phụ thực hiện phân phối bit sơ cấp, để 
thu được số lượng khối thông tin tương ứng với mỗi dải phụ trong các dải phụ sẽ được 
xử lý và tổng số bit dư; lựa chọn các dải phụ để phân phối bit thứ cấp từ các dải phụ sẽ 
được xử lý theo ít nhất một đặc tính dải phụ của mỗi dải phụ trong các dải phụ sẽ được 
xử lý hoặc tổng số lượng bit dư; triển khai phân phối bit thứ cấp trên các dải để phân 
phối bít thứ cấp; và thực hiện, theo các số lượng các bit được phân phối sơ cấp và các số 
lượng các bit được phân phối thứ cấp của các dải phụ để phân phối bit thứ cấp, hoạt 
động xác định số lượng khối thông tin thứ cấp cho mỗi dải phụ trong các dải phụ để 
phân phối bit thứ cấp, để thu thập lại số lượng khối thông tin tương ứng với mỗi dải phụ 
trong các dải phụ để phân phối bit thứ cấp. Theo các phương án thực hiện sáng chế, có 
thể tránh lãng phí bit, và cải thiện chất lượng mã hóa và giải mã. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2016 
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2. NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION  (JP) 
5-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8116 Japan 

(72) MATSUDA Takaharu (JP), LUONG Hung Huu (VN), OTA Tatsuya (JP), 
TAKIZAWA Kazuhiro (JP), KATAYOSE Hiroichi (JP), ISHIZUKA Koji (JP), 
SHINPO Makoto (JP), TOGE Kunihiro (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ nối sợi quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ nối sợi quang bao gồm phần cố định sợi, sợi quang thứ nhất 
được cố định vào phần cố định sợi, phần kẹp mà có khả năng giữ và cố định phần kéo 
dài được kéo dài từ phần cố định sợi của sợi quang thứ nhất và phần đầu của sợi quang 
thứ hai được nối quang học với phần kéo dài của sợi quang thứ nhất giữa chi tiết đế và 
chi tiết ép có thể mở được và đóng được đối với chi tiết đế, và vật liệu tương hợp chiết 
suất được gắn vào bề mặt đỉnh của phần kéo dài của sợi quang thứ nhất và được bố trí 
xen giữa sợi quang thứ nhất và sợi quang thứ hai. 
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2. UBE INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
1978-96, Oaza Kogushi, Ube-shi, Yamaguchi 755-8633 Japan 
3. SUMITOMO OSAKA CEMENT CO., LTD.  (JP) 
6-28, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8465 Japan 
4. TAIHEIYO CEMENT CORPORATION  (JP) 
3-5, Daiba 2-chome, Minato-ku, Tokyo 135-8578 Japan 

(72) SHIMA, Hirokazu (JP), TAKATA, Yoshiaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đo nhiệt độ của vật thể trong môi trường có bụi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đo nhiệt độ của vật thể, phương pháp này sử dụng 
thiết bị đo độ bức xạ thứ nhất được bố trí đối diện với vật thể trong môi trường có bụi 
trong đó và đo độ bức xạ của vật thể và thiết bị đo độ bức xạ thứ hai được bố trí để 
không đối diện với vật thể và đo độ bức xạ của bụi giữa vật thể và thiết bị đo độ bức xạ 
thứ nhất sao cho nhiệt độ của vật thể được đo dựa trên cơ sở độ bức xạ của vật thể được 
đo bằng thiết bị đo độ bức xạ thứ nhất và độ bức xạ của bụi giữa vật thể và thiết bị đo độ 
bức xạ thứ nhất mà được đo bằng thiết bị đo độ bức xạ thứ hai.  
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(21) 1-2016-03913 (51) 7 A47J  19/06,  19/02,  43/044 

(22) 03.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2015/002012     03.03.2015 (87) WO2015/156503 15.10.2015 
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(75) KIM, JAE WON  (KR) 

817-703, 76, Yulha 3-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 51015, Republic of Korea 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Máy ép nước quả kiểu truyền động ở trên 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy ép nước quả kiểu truyền động ở trên bao gồm: thân có phương 
tiện tạo ra lực dẫn động và bộ phận đỡ tang ép nước quả được bố trí ở một phía bên của 
nó; tang ép nước quả được gắn trên bộ phận đỡ tang ép nước quả và hở trên mặt trên của 
nó; nắp được làm thích ứng để che mặt trên hở của tang ép nước quả và có lỗ nối thông 
được tạo ra ở tâm của nó; trục vít có các đường vít xoắn ốc được tạo ra trên mặt theo chu 
vi ngoài của nó và bộ nối truyền lực được bố trí trên chu vi đầu trên của nó để tiếp nhận 
lực dẫn động được tạo ra từ phương tiện tạo ra lực dẫn động; và môđun truyền động có 
một đầu nối với phương tiện tạo ra lực dẫn động và đầu kia nối với bộ nối truyền lực để 
truyền lực dẫn động được tạo ra từ phương tiện tạo ra lực dẫn động tới trục vít. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
(54) Chi tiết kiểm soát lún 

  (57)     Sáng chế đề xuất chi tiết kiểm soát lún được sử dụng để liên kết giữa móng bè và cọc 
ma sát nâng cao tác dụng chống lún của móng bè và cọc ma sát khi xây dựng các tòa 
nhà cao tầng trên nền đất yếu. Chi tiết kiểm soát lún bao gồm: thớt thép trên, thớt thép 
dưới, và trụ đỡ. Thớt thép trên và thớt thép dưới có dạng trụ bậc được làm bằng thép 
cacbon trung bình, gồm có tấm thép hình trụ có lỗ ren trong, khối trụ đặc được hàn với 
tấm thép hình trụ và nhiều cánh gia cường được hàn vào một mặt của khối trụ mỏng và 
vào mặt ngoài của khối trụ đặc.  
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(72) MILLER, Todd, W. (US), LILES, Timothy, K. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sản phẩm được tạo kết cấu để được mang bởi người sử dụng, 

sản phẩm có chi tiết vật liệu gốc với ít nhất một kết cấu 
quang học và phương pháp in kết cấu quang học lên trên chi 
tiết vật liệu gốc 

  (57)     Sáng chế đề cập tới sản phẩm có các kết cấu quang học bố trí trên chi tiết vật liệu gốc. 
Các kết cấu quang học này bao gồm các kết cấu ống kính dạng thấu kính và các chi tiết 
tạo màu riêng biệt. Kết cấu ống kính dạng thấu kính có một vài lớp ống kính. Sản phẩm 
này có hình dạng bên ngoài khác nhau khi người quan sát quan sát sản phẩm ở các góc 
khác nhau. Hình dạng bên ngoài có thể khác nhau về cách phối hợp màu sắc.  
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(72) BATKE, Johann-Markus (DE), KEILER, Florian (DE), BOEHM, Johannes (DE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã biểu diễn trường âm thanh để 

phát lại âm thanh 
  (57)     Tín hiệu trường âm thanh như ví dụ Ambisonics mang biểu diễn của trường âm thanh 

mong muốn. Định dạng Ambisonics dựa vào sự phân tích hàm điều hòa cầu của trường 
âm thanh, và Ambisonics bậc cao hơn (HOA) sử dụng hàm điều hòa cầu ít nhất bậc 2. 
Tuy nhiên, cài đặt loa thường được sử dụng không theo quy tắc và dẫn đến những vấn đề 
về thiết kế của bộ giải mã. Phương pháp cho sự giải mã cải thiện biểu diễn trường âm 
thanh để phát lại âm thanh bao gồm tính (110) hàm quét (W) bằng cách sử dụng phương 
pháp hình học dựa vào vị trí của nhiều loa và nhiều hướng nguồn, tính (120) ma trận chế 
độ ( ) từ vị trí của loa, tính (130) ma trận giả nghịch đảo ( +) và giả mã (140) biểu diễn 
trường âm thanh. Sự giải mã dựa vào ma trận giải mã (D) mà thu được từ hàm quét (W) 
và ma trận chế độ giả nghịch đảo ( +). 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Đồ chơi hình khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chơi hình khối. Cụ thể là sáng chế đề cập đến công nghệ mà 
trong đó đồ chơi hình khối bao gồm khối hoàn thiện hoặc khối điều khiển cùng với các 
khối chung chứa thông tin của riêng nó sao cho người chơi có thể tùy thích xác định 
bước hoàn thành, có thể bộc lộ sự hoàn thành và có thể kiểm tra thông tin cấu hình trong 
quá trình kết hợp và sắp xếp các khối, và do đó công nghệ này hiệu quả trong việc hiểu 
về kết cấu, nguyên lý và khái niệm để phục vụ học ngôn ngữ hoặt thao tác, việc thu 
được kiến thức và thông tin, hoặc tương tự. Hơn nữa, các thành phần chính, chẳng hạn 
như thiết bị nhớ, thiết bị điều khiển, loa, màn hình, nguồn điện, môđun giao tiếp và 
môđun ghi, được đề cập đến, và do đó các cấu hình của việc kết hợp các khối chung có 
thể được kiểm tra và thông báo về các cấu hình này có thể được cung cấp chỉ bằng cách 
sử dụng một số lượng nhỏ các khối, do đó có thể giảm đáng kể chi phí sản xuất 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp nạp môi trường kín vào trong bộ lọc chất lỏng 

và bộ lọc chất lỏng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và bộ lọc chất lỏng, trong đó môi trường kín dùng cho 

bộ lọc chất lỏng được nạp qua kênh môi trường kín (3) vào trong vùng kín nhất ở bên 
trong được tạo ra bằng thành phần kín nhất ở bên trong (1), bộ phận kín bên ngoài (2) và 
khoảng trống giữa chúng tại vị trí kiềm hóa của nhà máy bột giấy hóa học. Môi trường 
kín được sử dụng là chất lỏng kiềm và/hoặc chất khí kín mà không pha loãng một cách 
cơ bản chất lỏng đang được lọc. Nếu môi trường kín là phần lọc từ bộ lọc chất lỏng 
và/hoặc khí được lấy từ phần bên trong của bộ lọc chất lỏng. 
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(86) PCT/JP2015/060765         06.04.2015 (87) WO2015/152425 A1 08.10.2015 
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) TOKUDA, Ikumi (JP), KANETO, Taihei (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Điện cực trong suốt và thiết bị điện tử hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến điện cực trong suốt bao gồm lớp polyme dẫn điện, và nhiều sợi 
cacbon có kích thước lớn hơn độ dày của lớp polyme dẫn điện, mà trong đó các sợi 
cacbon được gắn chìm một phần trong lớp polyme dẫn điện. Sáng chế cũng đề cập đến 
thiết bị điện tử hữu cơ bao gồm điện cực trong suốt nêu trên. 
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43/30,  43/32,  43/40,  43/50,  43/54,  
43/56,  43/58,  43/60,  43/653,  43/78,  
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(22) 19.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/059278         19.03.2015 (87) WO2015/141867 A1 24.09.2015 
(30) 2014-057849         20.03.2014      JP 
(71) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.  (JP) 

Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027 Japan 
(72) SAKURAI, Seiya (JP), OHARA, Toshiaki (JP), MORIMOTO, Munetsugu (JP), 

KONDO, Nobuhiro (JP), IKISHIMA, Hideaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần phòng trừ bệnh ở cây trồng và phương pháp phòng 

trừ bệnh ở cây trồng bằng cách sử dụng hợp phần này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần phòng trừ bệnh ở cây trồng có nhiều phổ bệnh chống lại 

các mầm bệnh khác nhau của cây trồng và chứng minh các hiệu quả phòng trừ rất tốt 
(các hiệu quả phòng trừ hiệp đồng) mà không được dự đoán từ mỗi thành phần dùng 
riêng. Hợp phần phòng trừ bệnh ở cây trồng chứa, làm các hoạt chất của nó ít nhất một 
trong số các hợp chất quinolin có công thức chung dưới đây: 

 

 
 
trong đó, R1 và R2, chẳng hạn, là các nhóm alkyl được thế tùy ý hoặc các nhóm aryl 
được thế tùy ý, R3 và R4 là, chẳng hạn, các nguyên tử hydro, nguyên tử flo hoặc nhóm 
metyl, X là, chẳng hạn, nguyên tử halogen hoặc nhóm alkyl được thế tùy ý, và Y là 
nguyên tử flo hoặc nhóm metyl, n là 0 đến 2 và m là 0 hoặc 1, hoặc muối của nó (nhóm 
a), và một hoặc nhiều hợp chất diệt nấm được lựa chọn từ nhóm b. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp phòng trừ bệnh ở cây trồng bằng cách sử dụng hợp phần này. 
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(22) 15.04.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/052745         15.04.2015 (87) WO2015/159233 22.10.2015 
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(71) GLENMARK PHARMACEUTICALS S.A.  (CH) 
Chemin de la combeta 5, CH-2300 la chaux-de-fonds, Switzerland 

(72) CHAUDHARI, Sachin Sundarlal (IN), THOMAS, Abraham (IN), KADAM, Ashok 
Bhausaheb (IN), DHONE, Sachin Vasantrao (IN), ADIK, Bharat Gangadhar (IN), 
KHAIRATKAR-JOSHI, Neelima (IN), SHAH, Daisy Manish (IN), BAJPAI, Malini 
(IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất ete aryl và heteroaryl dùng làm chất điều biến thụ 

thể mồ côi liên quan đến retinoit gama 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) và muối dược dụng của chúng, trong 

đó vòng A, vòng B, R, R2, R3, n, và p là như được xác định trong bản mô tả, có hoạt tính 
làm chất điều biến thụ thể mồ côi liên quan đến retinoit gama t (retinoid-related orphan 

receptor gamma t: RORt). Các hợp chất này có tác dụng ngăn ngừa, ức chế, hoặc ngăn 

chặn tác dụng của RORt và do đó có thể dùng để điều trị các bệnh, rối loạn, hội chứng 

hoặc tình trạng bệnh trung gian bởi RORt, ví dụ như chứng đau, tình trạng viêm, bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh hen, bệnh viêm đa khớp dạng thấp, bệnh viêm 
ruột kết, bệnh xơ cứng rải rác, bệnh vảy nến, bệnh thoái hóa thần kinh và bệnh ung thư. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) SHEN, Hui (CN), LI, Bin (CA), CHEN, Jun (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp so khớp tốc độ mã cực và thiết bị so khớp tốc độ 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp so khớp tốc độ mã cực và thiết bị so khớp tốc độ. Phương 
pháp gồm: phân chia mã cực hệ thống được xuất ra bởi bộ mã hóa mã cực thành các bit 
hệ thống và các bit chẵn lẻ; đan xen các bit hệ thống để thu được nhóm bit đan xen thứ 
nhất, và đan xen các bit chẵn lẻ để thu được nhóm bit đan xen thứ hai; và xác định chuỗi 
xuất ra có tốc độ so khớp dựa trên nhóm bit đan xen thứ nhất và nhóm bit đan xen thứ 
hai. Các bit hệ thống và các bit chẵn lẻ được đan xen riêng rẽ, để thu được chuỗi xuất ra 
có tốc độ so khớp, sao cho cấu trúc chuỗi sau khi đan xen ngẫu nhiên hơn, có thể giảm 
FER, nhờ đó cải thiện hiệu năng HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request, yêu cầu 
lặp tự động lai), và đảm bảo độ tin cậy truyền dữ liệu. 
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(11) 50137 
(21) 1-2016-03953 (51) 7 C02F  3/04, B01J  4/00, B05B  1/20 

(22) 07.11.2014 (43) 26.12.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2016 
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1-25, Kanda-sudacho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0041, Japan 
(72) TABATA, Masao (JP), KURINAMI, Tomoki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) ống phân phối và bể lọc nhỏ giọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống phân phối và bể lọc nhỏ giọt. ống phân phối (11) theo sáng 
chế bao gồm: ống chính (111) mà bao gồm phần hình trụ và nhiều ống nhánh (112) 
thông với ống chính (111) và được bố trí trên bề mặt cong hình trụ của ống chính (111), 
cạnh nhau dọc theo hướng dọc của ống chính (111). Tỷ lệ đường kính ống D1/D0 (đường 
kính ống D1 của ống nhánh (112) và đường kính ống D0 của ống chính (112)) lớn hơn 
0,2 và nhỏ hơn 0,8 và nhiều ống nhánh (112) được bố trí theo: các tỷ lệ lưu lượng dòng 
chảy ra tương ứng, tại thời điểm chất lỏng chảy vào ống chính ở phạm vi vận tốc dòng 
định trước mà được xác dịnh nhờ các thứ tự bố trí tương ứng của nhiều ống nhánh (112) 
dọc theo hướng mà trong đó chất lỏng này chảy và dọc theo hướng dọc của ống chính 
(111); và các diện tích tương ứng của các phần hình tròn hoặc phần hình tròn rỗng mà 
được phân bổ cho nhiều ống nhánh (112). 
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7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008310, Japan 
(72) YABE, Koji (JP), BABA, Kazuhiko (JP), TSUTSUMI, Takahiro (JP), OIKAWA, 

Tomoaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Động cơ, máy quạt gió và máy nén khí 

  (57)     Sáng chế đề xuất động cơ có độ tin cậy cao ngay cả khi sử dụng dây nhôm nhẹ trong 
dây quấn của cuộn dây cảm điện. 
Động cơ này gồm có rôto, và stato (1) có các cuộn dây cảm điện quấn xung quanh các 
rãnh, trong đó ít nhất một cuộn dây cảm điện bất kỳ trong số các cuộn dây cảm điện 
gồm có dây nhôm đơn (7), dây đồng đơn (6) nối với dây nhôm (7), dây bện (dây dẫn 
vào (5)) nối với dây đồng(6), phần mối nối được hàn ép nguội (phần mối nối (67)) được 
nối giữa dây nhôm (7) và dây đồng (6) bằng cách hàn ép nguội, và phần mối nối không 
hàn ép nguội (phần mối nối (56)) được đặt giữa dây đồng (6) và dây bện (dây dẫn vào 
(5)). Rìa xờm (67A) được phủ bằng ống cách nhiệt (ống cách nhiệt (9)) được đặt trong 
phần mối nối được hàn ép nguội (phần mối nối (67)). Độ dày ống cách nhiệt (ống cách 
nhiệt (9)) lớn hơn chiều cao của rìa xờm (67A). 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) NAN, Fang  (CN), YU, Zheng  (CN), CHENG, Xingqing  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp phản hồi truy cập ngẫu nhiên, trạm gốc và thiết 

bị người dùng đầu cuối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phản hồi truy cập ngẫu nhiên, trạm gốc, và thiết bị 

đầu cuối và có thể làm giảm sự lãng phí công suất của thiết bị đầu cuối. Phương pháp 
bao gồm các bước: thu mào đầu truy cập ngẫu nhiên được gửi theo cách thức nâng cao, 
xác định ít nhất một trong số thông tin mức hoặc thông tin tài nguyên tương ứng với 
mào đầu truy cập ngẫu nhiên được gửi theo cách thức nâng cao; và gửi phản hồi truy cập 
ngẫu nhiên (RAR) của mào đầu truy cập ngẫu nhiên theo ít nhất một trong số thông tin 
mức hoặc thông tin tài nguyên, ở đó RAR được mang bởi kênh chia sẻ, đường xuống vật 
lý (PDSCH).  
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) JUNG, Hong-sil (KR), KIM, Kyung-joong (KR), MYUNG, Se-ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị truyền tín hiệu và phương pháp đan xen trong thiết bị 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền tín hiệu và phương pháp đan xen trong thiết bị này. 

Thiết bị truyền tín hiệu bao gồm: bộ mã hoá được tạo cấu hình để tạo ra từ mã kiểm tra 
chẵn lẻ mật độ thấp (LDPC: Low Density Parity Check) bằng cách mã hoá LDPC đựa 
trên ma trận kiểm tra chẵn lẻ; bộ đan xen được tạo cấu hình để đan xen từ mã LDPC; và 
bộ điều biến được tạo cấu hình để ánh xạ từ mã LDPC đã đan xen lên các ký hiệu điều 
biến, trong đó bộ điều biến còn được tạo cấu hình để ánh xạ các bit có trong một nhóm 
bit định trước trong số các nhóm bit tạo nên từ mã LDPC lên một bit định trước trong 
mỗi ký hiệu điều biến.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
390 

(11) 50141 
(21) 1-2016-03958 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/4985, A61P  

25/28 
(22) 18.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/051988         18.03.2015 (87) WO2015/150957 08.10.2015 
(30) 61/973,436         01.04.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2016 
(71) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America 
(72) AM ENDE, Christopher William (US), HUMPHREY, John Michael (US), JOHNSON, 
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VERHOEST, Patrick Robert (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất cromen và 1,1a,2,7b-tetrahydroxyclopropa[c]cromen 

pyridoparazindion và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất cromen và 1,1a,2,7b- tetrahydroxyclopropa[c]cromen 

pyridoparazindion công thức I 
 

 
 
và các muối dược dụng của nó, trong dó X, R1, R2a, R2b, R4a, R4b, R5a, R5b, R6, R7, y và z 
được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất 
này. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
391 

(11) 50142 
(21) 1-2016-03964 (51) 7 D21F  7/08 

(22) 20.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/001597          20.03.2015 (87) WO2015/151450 A1 08.10.2015 
(30) 2014-073054          31.03.2014      JP 
(71) MAINTECH CO., LTD.  (JP) 

6-5, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
(72) Hiroshi SEKIYA (JP), Daisuke KOBAYASHI (JP), Tomohiko NAGATSUKA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp phun dung dịch hóa chất và dung dịch hóa chất 

được sử dụng cho phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phun dung dịch hóa chất và dung dịch hóa chất được 

sử dụng cho phương pháp này. Phương pháp này có khả năng đưa dung dịch hóa chất 
lên vải bạt đang di chuyển một cách hiệu quả và đủ để ngăn ngừa sự dính của bột giấy 
và dầu hắc ín lên vải bạt. Sáng chế đề xuất phương pháp phun dung dịch hóa chất (Y), 
phương pháp này bao gồm bước phun liên tục dung dịch hóa chất (Y) lên vải bạt (K) 
được sử dụng trong bộ phận sấy (D) của máy xeo giấy bởi thiết bị phun (10) trong khi 
làm cho vải bạt (K) di chuyển, trong đó vải bạt (K) được dẫn tới lô bên trong (IR) và lô 
bên ngoài (OR), và trong đó thiết bị phun (10) được bố trí ngược dòng từ lô bên ngoài 
(OR) và giữa lô bên trong (IR) và lô bên ngoài (OR), và dung dịch hóa chất (Y) được 
phun về phía lô bên ngoài (OR) dọc theo hướng di chuyển (Y2) của vải bạt (K). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2016 
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, Germany 
(72) BOHNLEIN Rudolf (DE), MENSING Dirk (DE), THUILOT Jurgen (DE), WACKER 

Bernd (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp tách mẻ liệu dính ra khỏi thành trong 

của ống nghiền  và ống nghiền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách mẻ liệu dính (22) ra khỏi thành trong (20) của 

ống nghiền (6). Theo phương pháp này, ống nghiền (6) được quay ngược lại theo cách 
không có nguồn dẫn dộng từ vị trí quay giả định định trước (28) bởi trọng lực (30) của 
mẻ liệu dính (22), trong đó ít nhất một biến trạng thái chuyển động (40) của ống nghiền 
(6) được dò và ống nghiền (6) được hãm trong khi được quay ngược lại theo cách phụ 
thuộc vào ít nhất một biến trạng thái chuyển động đã được dò (40) để tách mẻ liệu dính 
(22) ra khỏi thành trong (20) của ống nghiền (6). Thiết bị (8) bao gồm thiết bị dò (14), 
thiết bị dẫn động (10), thiết bị hãm (12) và thiết bị điều khiển (16), mỗi thiết bị này 
được bố trí để thực hiện phương pháp theo sáng chế. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị dùng để tách mẻ liệu dính (22) ra khỏi thành 
trong (20) của ống nghiền (6) và ống nghiền có thiết bị này. 
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(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện khuôn bao cửa bê tông cốt phi kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các cấu kiện khuôn bao cửa bằng bê tông cốt phi kim lắp đặt tại 
cửa chính, cửa sổ của công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh dịch vụ, văn phòng làm việc, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm được 
nguyên vật liệu xây dựng, giảm chi phí xây dựng mà vẫn đảm bảo đầy đủ đặc tính kỹ 
thuật, kiến trúc và thẩm mỹ. Cấu kiện có phần thân được đúc sẵn bằng bê tông cốt phi 
kim đặc, liền khối, gồm hai mặt: một mặt được bo tròn, một mặt được vát lõm tạo thành 
rãnh liên kết với phần tường nhà. 
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(21) 1-2016-03977 (51) 7 G06K  17/00, B65H  45/30 
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(86) PCT/JP2014/069842         28.07.2014 (87) WO2015/145796 01.10.2015 
(30) 2014-061572         25.03.2014      JP 

2014-071344         31.03.2014      JP 
(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

7-1, Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 1530064, Japan 
(72) MIURA Kuniyuki (JP), TAKANO Masatoshi (JP), MAEDA Hideyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị đánh dấu và phương pháp đánh dấu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đánh dấu tạo khả năng dễ dàng tìm được nhãn được xác 
định là khuyết tật (lỗi của RFID, v.v.) trong số các nhãn được xếp chồng hoặc tương tự. 
Thiết bị đánh dấu (5) sử dụng với tấm T bao gồm bộ phận cắt và làm trồi lên (51E), (52) 
và (52A) để tạo thành, dưới dạng công đoạn làm hỏng, phần cắt và trồi lên T0 được định 
vị ở mép của tấm nhãn T được tìm thấy khuyết tật. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp đánh dấu. 
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(86) PCT/SE2015/050195     19.02.2015 (87) WO2015/147720 A1 01.10.2016 
(30) 61/969,704          24.03.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2016 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) KAZMI, Muhammad (SE), SIOMlNA, lana (SE), CALLENDER, Christopher (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp để kích hoạt và làm bất hoạt nhiều « 

thứ cấp 
  (57)     Theo các phương án thực hiện cụ thể, sáng chế đề cập tới phương pháp kích hoạt và làm 

bất hoạt nhiều ô thứ cấp (150A-B) bao gồm bước nhận thông báo thứ nhât yêu cầu kích 

hoạt hoặc làm bất hoạt của ô thứ cấp thứ nhất (SCell thứ nhất) (150A) cho bộ phận mang 

thứ nhất. Để đáp ứng lại với thông báo thứ nhất, thủ tục thứ nhất được khởi tạo để kích 

hoạt hoặc làm bất hoạt SCell thứ nhất (150A). Thiết bị không dây (110A) có thể có chu 

kỳ trễ thứ nhất (Tactivale_basic) để hoàn thành thủ tục thứ nhất trong khoảng thời gian đó. 

Trong khi thực hiện thủ tục thứ nhất dÓ kích hoạt hoặc làm bất hoạt SCell thứ nhất 

(150A), thông báo thứ hai để kích hoạt, làm bất hoạt, định cấu hình hoặc khử cấu hình 

SCell thứ hai (150B) cho bộ phận mang thứ hai được nhận. Đáp lại việc nhận thông báo 

thứ hai để kích hoạt, làm bất hoạt, định cấu hình hoặc khử cấu hình SCell thứ hai 

(150B), thủ tục thứ nhất có thể được biến đổi bằng cách thay thế chu kỳ trễ thứ nhất với 

chư kỳ trễ thứ hai (Tactivale_total) để hoàn thành thủ tục thứ nhất để kích hoạt hoặc làm bất 

hoạt SCell thứ nhất (150A) trong thời gian dó. Chu kỳ trễ thứ hai (Tactivale_total) có thể lớn 

hơn chu kỳ trễ thứ nhất (Tactivale_basic). 
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(72) SAKANO Hideki (JP), SODEYAMA Hideo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp chứa băng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa băng mà được lắp đặt trong thiết bị in băng và tạo ra, 
trong khi cấp ra băng in, việc in được thực hiện trên băng in, hộp chứa băng bao gồm: 
băng in; vỏ bọc hộp chứa mà trong đó băng in được đặt; và phần tác dụng phần lực được 
bố trí trên bề mặt trước của vỏ hộp chứa, dịch chuyển bởi lực ép của phần ép của thiết bị 
in băng, và tác dụng phản lực đối với lực nén lên phần ép theo sự dịch chuyển. 
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(72) SAKANO Hideki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp chứa băng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa băng mà có thể được ngăn khỏi việc di chuyển từ phần 
lắp đặt hộp chứa khi được lắp trên phần lắp đặt hộp chứa. Sáng chế đề xuất hộp chứa 
băng (100) được lắp có khả năng lắp/tháo trên phần lắp đặt của thiết bị in băng có phần 
lắp đặt hộp chứa và chi tiết chuyển mạch để phát hiện độ dày (65), phần lắp đặt hộp 
chứa có phần đế lắp đặt (31) và phần thành biên lắp đặt quanh phần đế lắp đặt (31) và 
cho phép hộp chứa băng (100) được lắp đặt trên đó, chi tiết chuyển mạch để phát hiện 
độ dày (65) có phần cuống (282) nhô ra theo hướng cắt ngang hướng lắp đặt và được bố 
trí trên phần thành biên lắp đặt. Hộp chứa băng (100) bao gồm: phần được phát hiện 
phần được phát hiện mà được bố trí trên bề mặt biên bên ngoài của hộp chứa băng (100) 
và tương ứng với phần cuống (282) khi hộp chứa băng (100) được lắp trên phần lắp đặt 
hộp chứa, trong đó phần được phát hiện có bề mặt nghiêng dẫn lắp đặt (302) mà ép chốt 
(282) khi hộp chứa băng (100) được lắp trên phần lắp đặt hộp chứa. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
398 

(11) 50149 
(21) 1-2016-03991 (51) 7 B41J  15/04,  3/36,  17/32 

(22) 19.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/058319         19.03.2015 (87) WO 2015/146799 A1 01.10.2015 
(30) 2014-060918         24.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2016 
(71) 1. SEIKO EPSON CORPORATION  (JP) 

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1608801 Japan 
2. KING JIM CO., LTD.  (JP) 
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(54) Hộp chứa băng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa băng mà có thể được lắp/tháo một cách trơn mượt 
vào/khỏi phần lắp đặt hộp chứa. Sáng chế đề xuất hộp chứa băng (100) được lắp đặt có 
khả năng lắp/tháo trong thiết bị in băng (1) có hai chốt dẫn (48) và (50) mà dẫn sự 
lắp/tháo của hộp chứa băng (100) vào/khỏi phần lắp đặt hộp chứa (5). Hộp chứa băng 
(100) bao gồm: vỏ hộp chứa (130) có cặp phần nhô ra móc ngón tay (304) trên bề mặt 
bên của nó; con lăn tấm (120) được dẫn bằng một trong số các chốt dẫn (48) khi hộp 
chứa băng (100) được lắp/tháo; và phần được dẫn (182) được dẫn bằng các chốt dẫn 
khác (48) khi hộp chứa băng (100) được lắp/tháo; trong đó phần được dẫn (182) được bố 
trí ở vị trí xa vỏ hộp chứa (130), vị trí xa là vị trí xa nhất qua đường ảo L nối cặp nhô ra 
móc ngón tay (304) với nhau đối với con lăn tấm (120). 
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(72) TIAN, Hui (CN), CUI, Qimei (CN), WANG, Meng (CN), LI, Zhilin (CN), LIU, Yang 

(CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây, phương pháp truyền thông 

không dây và hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị truyền thông không dây, phương pháp truyền thông không dây 

và hệ thống truyền thông không dây. Thiết bị truyền thông không dây bao gồm: bộ phận 
loại, dùng để, trên cơ sở chất lượng kênh liên kết xuống của ô đích và các ô khác trong 
một nhóm ô trên khối tài nguyên cụ thể, phân loại toàn bộ tình trạng chất lượng kênh; 
và bộ điều khiển, dùng để điều chỉnh, để xác định công suất truyền mong muốn của « 
đích trên khối tài nguyên cụ thể bằng cách sử dụng phương pháp phân bố công suất phù 
hợp với sự phân loại. Theo quy trình này, lưu lượng của hệ thống của mạng không dây 
trên khối tài nguyên cụ thể trong điều kiện phân bố ô dày đặc có thể được cực đại hóa. 
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(72) BI, Xiaoyan (CN), CHEN, Dageng  (CN), LI, Jian (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thu thông tin trạng thái kênh, trạm gốc và thiết 

bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị thu thông tin trạng thái kênh, trong đó 

phương pháp này bao gồm: xác định, bởi trạm gốc theo cách sử dụng tài nguyên vô 
tuyến, khe thời gian đặc biệt trong dải tần số được sử dụng cho việc truyền dữ liệu 
đường xuống; gửi thông tin cấu hình khe thời gian đặc biệt tới thiết bị người dùng, trong 
đó thông tin cấu hình khe thời gian đặc biệt được sử dụng để cấu hình thiết bị người 
dùng gửi tín hiệu vật lý đường lên trên băng tần số đường xuống trong khe thời gian đặc 
biệt; và thực hiện việc đánh giá kênh theo tín hiệu vật lý đường lên sau khi thu tín hiệu 
vật lý đường lên được gửi bởi thiết bị người dùng, để thu được thông tin trạng thái kênh. 
So với giải pháp kỹ thuật theo kỹ thuật đã biết trong đó thiết bị người dùng thu được 
thông tin trạng thái kênh và sau đó phản hồi thông tin trạng thái kênh tới trạm gốc, các 
thông tin tiêu đề hệ thống trong khi thu, bởi trạm gốc, thông tin trạng thái kênh được 
làm giảm.  
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(30) 201410122672.X          28.03.2014      CN 
(75) DING, YAOWU  (CN) 

No. 55, Jiangping North Rd. Taixing, Jiangsu 225400, China 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bơm nhũ tương chống nới lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm nhũ tương chống nới lỏng bao gồm nắp ép, ống nối có răng, xi 
lanh và cần pittông, trong đó nắp ép và ống nối có răng có các chi tiết răng cố định và 
bánh răng cố định tác động lẫn nhau. Khi nắp ép được xoay theo chiều bị khóa, các chi 
tiết răng cố định có thể di chuyển cách xa bánh răng cố định, và khi nắp ép được xoay 
chiều mở, các chi tiết răng cố định và các bánh răng cố định tác động với nhau, có thể 
ngăn nắp ép không bị xoay. Nắp ép của bơm nhũ tương chống nới lỏng còn bao gồm 
đầu vòi phun mà có thể dịch chuyển được. Bơm nhũ tương chống nới lỏng theo sáng chế 
có thể ngăn nắp ép không bị mở vì các nguyên nhân như va đập và tương tự, và có thể 
ngăn ống nối có răng không rời ra khỏi phần miệng của vật chứa. 
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(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Joseph J. VONTORCIK, Jr. (US), Julius FARKAS (US), Ungyeong JUNG  (CA), 

Kenneth H. KIM (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bọt xốp polyuretan dẻo nhiệt dễ uốn được đúc khuôn áp lực 

và quy trình sản xuất bọt xốp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bọt xốp polyuretan dẻo nhiệt dễ uốn được đúc khuôn áp lực chứa 

sản phẩm phản ứng của ít nhất một polyol, ít nhất một isoxyanat, ít nhất một chất kéo 
dài mạch, và một chất tạo khí và/hoặc một chất hoạt động bề mặt mở khoang, trong đó 
polyuretan dẻo nhiệt có: (a) khối lượng phân tử trung bình khối nằm trong khoảng từ 
120000 đến 500000, và (b) độ phân tán (Mw/Mn) nằm trong khoảng 1,85 đến 2,51. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất bọt xốp polyuretan dẻo nhiệt dễ 
uốn được đúc khuôn áp lực. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
403 
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(21) 1-2016-03997 (51) 7 B65B  51/22, B29C  65/36,  65/00, 
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(71) SIG TECHNOLOGY AG  (CH) 

Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland 
(72) BALTES, Klaus (DE), KIRCHNER, Patrick (DE), MECKBACH, Andreas (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp gia nhiệt cảm ứng vỏ bao gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gia nhiệt cảm ứng vỏ bao gói (10) bao gồm: ít nhất một bộ 
phận (21) để tạo ra dòng xoay chiều, ít nhất một cuộn cảm (20, 20A, 20B) có ít nhất 
một phần hiệu dụng (24A, 24A', 24B, 24B'), và bộ phận giữ (19) có vùng giữ trước 
(19A) và vùng giữ sau (19B) để lắp cuộn cảm (20, 20A, 20B), trong đó cuộn cảm (20, 
20A, 20B) được nối với bộ phận (21) để tạo ra dòng xoay chiều, và trong đó vùng giữ 
(19A, 19B) được bố trí theo cách sao cho khe hở (S) được tạo ra giữa vùng giữ trước 
(19A) và vùng giữ sau (19B), chiều dọc (Xs) của khe hở (S) tương ứng với hướng vận 
chuyển (T) của các vỏ bao gói (10). Để có được sự chồng cải tiến của các trường điện từ 
và gia nhiệt cảm ứng hiệu quả hơn, đề xuất rằng các phần hiệu dụng (24A, 24A', 24B, 
24B') của ít nhất một cuộn cảm (20, 20A, 20B) ít nhất ở các phần được bố trí bất đối 
xứng với nhau đối với mặt phẳng tâm (31) nằm trong khe hở (S). Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp gia nhiệt cảm ứng vỏ bao gói (10). 
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Karaportti 3, Espoo Fl-02610, Finland 
(72) JANUSZEWSKI, Maciej (PL), SEREBRYAKOV, Grigory (RU), RANTA-AHO, Karri 

Markus (FI), TRUSHANIN, Alexey (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tối ưu hóa yêu cầu lặp tự động lai 

cho chế độ ghép kênh phân chia theo thời gian 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp đế tối ưu hóa yêu cầu lặp tự động lai cho chế độ ghép 

kênh phân chia theo thời gian, phương pháp này bao gồm bước kiểm tra xem gói được 
gửi được xác nhận là đã nhận được theo đúng cách không, kiểm tra, xem gói được gửi 
không được xác nhận là đã nhận được theo đúng cách không, xem việc truyền lại gói 
được gửi trong một khoảng thời gian được xác định để truyền lại được thực hiện chưa; 
thông báo, nếu việc truyền lại trong khoảng thời gian được xác định không được thực 
hiện, rằng gói được gửi không được xác nhận là đã nhận được theo đúng cách. 
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(11) 50156 
(21) 1-2016-04001 (51) 7 G06K  17/00 

(22) 28.07.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2014/069836         28.07.2014 (87) WO2015/151303 08.10.2015 
(30) 2014-072565         31.03.2014      JP 
(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
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(72) HORIE Takashi (JP), WATANABE Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất thẻ vi mạch tích hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất thẻ IC (integrated circuit - vi mạch tích hợp) có thể 
thực hiện quy trình truyền thông với các thẻ IC theo nhiều hàng với tốc độ cao và giúp 
gia tăng tốc độ sản xuất. 
Thiết bị sản xuất thẻ IC theo sáng chế là thiết bị sản xuất thẻ IC để ghi dữ liệu nhận 
dạng vào các thẻ IC, các thẻ IC được bố trí theo nhiều hàng dưới dạng băng thẻ IC liên 
tục (1), và tạo ra sản phẩm, thiết bị sản xuất thẻ IC này bao gồm các bộ ăngten thứ hai 
(32) được bố trí đối diện với mỗi hàng thẻ IC tương ứng được bố trí theo nhiều hàng, và 
có vai trò là các bộ ăngten ghi theo hàng để ghi dữ liệu nhận dạng vào các thẻ IC bằng 
phương pháp cảm ứng điện từ và bộ ăngten thứ ba (33) được bố trí ở phía sau theo 
hướng vận chuyển của băng thẻ IC liên tục (1) từ bộ ăngten (32) và có vai trò như là bộ 
ăngten sóng điện để ghi dữ liệu nhận dạng vào các thẻ IC bằng phương pháp sóng điện 
và được kết cấu để ghi dữ liệu nhận dạng bằng cách sử dụng các bộ ăngten thứ ba (33), 
vào thẻ IC trong đó dữ liệu nhận dạng không thể được ghi bằng cách sử dụng bộ ăngten 
thứ hai (32). 
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(72) ICHIKAWA Yuusuke (JP), KURODA Tomoyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị cấy cây giống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấy cây giống có, ở phía trước bộ phận trồng cây, bộ phận 
san bằng đất (30) để san bằng khoảnh đất, lực để dẫn động bộ phận san bằng đất (30) 
được truyền từ động cơ nhờ hộp trục sau (10), hộp trục sau (10) có cơ cấu ly hợp (60) 
mà truyền hoặc ngăn lực đến bộ phận san bằng đất (30), cơ cấu ly hợp (60) bao gồm 
công cụ liên kết thứ nhất được nối với chi tiết mà di chuyển kết hợp với sự nâng lên của 
thiết bị trồng cây, và cơ cấu ly hợp (60) được tách ra bởi công cụ đã nối thứ nhất được 
vận hành kết hợp với sự nâng lên của thiết bị trồng cây. Nhờ sáng chế, có thể tạo ra cấu 
trúc trong đó cơ cấu ly hợp (60) có thể được tách ra và nối một cách chắc chắn với kết 
cấu đơn giản, và cũng có thể được áp dụng dễ dàng với thiết bị cấy cây giống hiện có. 
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(72) OTOKURA Susumu (JP), KITAOKA Harumasa (JP), YOSHITAKE Yuuichirou (JP), 

HIRAMATSU Kouhei (JP), NAKAHATA Akihiro (JP), SAMURAKI Hitoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy gặt đập liên hợp (100) có thiết bị gặt (2) để gặt lúa, thiết bị đập 
lúa (3) để đập lúa gặt được, và cơ cấu phân loại (4) để phân loại các hạt lúa (G) ra khỏi 
rơm rạ (C), trong đó cơ cấu phân loại (4) có kết cấu sao cho sàng rơm (412) được bố trí 
phía sau khay cấp (411) và cơ cấu tách (414) được bố trí bên trên sàng rơm (412), và cơ 
cấu tách (414) được bố trí phía sau và bên trên khay cấp (411), nhờ đó tạo ra đường dẫn 
(P) mà qua đó rơm rạ (C) đi từ khay cấp (411) tới sàng rơm (412).  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa số học hoặc giải mã số học 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị mã hóa số học hệ số quang phố hiện tại sử 
dụng các hệ số quang phổ trước. Các hệ số quang phổ trước đã nêu đã được mã hóa và 
cả hệ số quang phổ trước và hệ số quang phổ hiện tại đã nêu được chứa trong một hoặc 
nhiều quang phổ đã lượng tử hóa tạo thành từ sự lượng tử hóa phép biến đổi tần số - thời 
gian của các giá trị mẫu tín hiệu hình ảnh, âm thanh hoặc giọng nói. Phương pháp đã 
nêu bao gồm xử lý các hệ số quang phổ trước, sử dụng các hệ số quang phổ trước đã xử 
lý để xác định loại ngữ cảnh là một trong ít nhất hai loại ngữ cảnh khác nhau, sử dụng 
loại ngữ cảnh được xác định và phép ánh xạ từ ít nhất hai loại ngữ cảnh khác nhau tới ít 
nhất hai hàm mật độ xác suất khác nhau để xác định hàm mật độ xác suất, và mã hóa số 
học hệ số quang phổ hiện tại trên cơ sở hàm mật độ xác suất được xác định, trong đó sự 
xử lý các hệ số quang phổ trước bao gồm sự lượng tử hóa không đồng đều các giá trị 
tuyệt đối của các hệ số quang phổ trước để sử dụng trong bước xác định loại ngữ cảnh. 
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(72) CARLSSON, Pontus (SE), PURNHAGEN, Heiko (DE), VILLEMOES, Lars (DK) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống giải mã và mã hóa để lần lượt cung 

cấp và mã hóa tín hiệu âm thanh nồi và vật ghi bất biến 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để mã hóa và giải mã âm thanh nổi bằng 

cách sử dụng phép dự báo phức trong miền tần số. Theo một phương án, phương pháp 
giải mã, để thu được tín hiệu đầu ra âm thanh nổi từ tín hiệu âm thanh nổi đầu vào được 
mã hóa nhờ mã hóa dự báo phức và bao gồm các biểu diễn miền tần số thứ nhất của hai 
kênh đầu vào, bao gồm các bước trộn ngược: 
(i) tính toán biểu diễn miền tần số thứ hai của kênh đầu vào thứ nhất; và 
(ii) tính toán kênh đầu ra dựa trên cơ sở biểu diễn miền tần số thứ nhất và thứ hai của 
kênh đầu vào thứ nhất, biểu diễn miền tần số thứ nhất của kênh đầu vào thứ hai và hệ số 
dự báo phức. Phương pháp này bao gồm bước thực hiện các phép cải biến miền tần số có 
chọn lọc trước hoặc sau khi trộn ngược. 
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(11) 50161 
(21) 1-2016-04019 (51) 7 B63B  35/79, A63H  27/00, B65H  

75/40 
(22) 25.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/IB2015/052181         25.03.2015 (87) WO2015/145363 01.10.2015 
(30) 2014/02191         25.03.2014      ZA 
(71) VAN DER WESTHUIZEN, JOHANNES PETRUS  (CA) 

222 Riverfront Avenue, SW, Unit 2111, Calgary, Alberta T2P 4V9, Canada 
(72) VAN DER WESTHUIZEN, Johannes Petrus (ZA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị cuộn dây diều 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cuộn dây (10) để cuộn các dây trước và sau (202, 206) của 
diều (200). Thiết bị (10) bao gồm cơ cấu cuộn (14) bao gồm cuộn thứ nhất (40) và cuộn 
thứ hai (42) nằm trong hộp và khi sử dụng, các dây trước và sau (202, 206) được cuộn 
trên đó một cách tương ứng. Các cuộn (40, 42) được bố trí sao cho chuyển động quay 
của chúng theo một chiều rút các dây và chuyển động quay của chúng theo chiều còn lại 
trải các dây ra. Cơ cấu cuộn (14) còn bao gồm phương tiện liên kết cuộn (46) vận hành 
để làm cho các cuộn (40, 42) quay hài hòa trong một kết cấu và quay độc lập trong kết 
cấu còn lại. Cơ cấu cuộn (14) còn có cơ cấu phanh (54) để kiểm soát chuyển động quay 
của các cuộn (40, 42) và cơ cấu điều khiển (60) kết hợp với cơ cấu phanh (54) này. Cơ 
cấu điều khiển (60) vận hành giữa vị trí thứ nhất, khóa trong đó chuyển động quay của 
các cuộn (40, 42) bị hãm và vị trí thứ hai, mở trong đó chuyển động quay của các cuộn 
(40, 42) là có thể thực hiện được. 
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(11) 50162 
(21) 1-2016-04021 (51) 7 C25D  11/00,  21/12 

(22) 14.10.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2014/009600     14.10.2014 (87) WO2015/147395 A1 01.10.2015 
(30) 10-2014-0035211          26.03.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2016 
(75) SON, CHI HO  (KR) 

(Dorim-dong), Dorimbuk-ro 19beon-gil, Namdong-gu, Incheon 405-280 Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống xử lý ôxy hóa anốt kim loại có chức năng phun hóa 

chất thông qua phân tích chất điện phân tự  động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý ôxy hóa anốt kim loại mà có khả năng đo chính xác 

nồng độ hóa chất, như axit sulfurie, bằng cách đo giá trị điện áp và dòng điện của chất 
điện phân sử dụng thiết bị đo chất điện phân được bố trí trong không gian khác bể điện 
phân để lưu trữ chất điện phân, nhờ đó điều chỉnh chính xác lượng hóa chất để được 
bơm vào bể điện phân.  
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(30) 2014-063941         26.03.2014      JP 

2014-063944         26.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) HIKIDA, Kazuo (JP), TABATA, Shinichiro (JP), KOJIMA, Nobusato (JP), MORIKI, 

Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết tấm thép được tạo hình nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết tấm thép được tạo hình nóng có độ bền cao, có cả độ cứng 
chắc đặc và độ bền chịu nứt gãy trễ, khác biệt ở chỗ: chi tiết tấm thép này có thành phần 

hóa học định trước; mức độ phân tách  của Mn = [Nồng độ Mn lớn nhất (% khối 

lượng) ở tâm của tấm theo chiều dày tấm]/[nồng độ Mn trung bình (% khối lượng) ở độ 
sâu bằng 1/4 tổng chiều dày của tấm tính từ bề mặt của tấm] là nhỏ hơn hoặc bằng 1,6; 
trị số độ tinh khiết của thép được xác định theo JIS G 0555 (2003) là nhỏ hơn hoặc bằng 

0,08%; cỡ hạt trung bình đối với các hạt  ưu tiên là nhỏ hơn hoặc bằng 10m; và mật 

độ của cacbua dư là nhỏ hơn hoặc bằng 4103 hạt/mm2. 
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(11) 50164 
(21) 1-2016-04026 (51) 7 H04W  16/14 

(22) 26.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/CN2015/071547     26.01.2015 (87) WO2015/143943 A1 01.10.2015 
(30) 201410116678.6          26.03.2014      CN 

201420140791.3          26.03.2014      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) FENG, Liexun (CN), ZHOU, Tao (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm gốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trạm gốc, bao gồm bộ phận anten và bộ phận tần số rađio, ở đó 
cổng tương ứng với kênh thu mà là của bộ phận tần số rađio và ở trạng thái làm việc và 
cổng tương ứng với kênh truyền mà là của bộ phận tần sồ rađio và ở trạng thái làm việc 
được kết nối tách biệt tới các cổng tương ứng với các song cực phân cực kép khác nhau 
hoặc các song cực phân cực đơn khác nhau trong bộ phận anten, ở đó các song cực phân 
cực kép khác nhau hoặc các song cực phân cực đơn khác nhau trong bộ phận anten được 
cách điện với nhau. Các phương án của sáng chế có thể loại bỏ nhiễu của tín hiệu xuyên 
điều biến được tạo ra bởi tín hiệu đường xuống tới tín hiệu đường lên đối với cả dải tần 
giống nhau và các dải tần khác nhau.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) FENG, Chengyan (CN), CHEN, Jing (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống cấu hình chứng nhận trên cơ sở ảo 

hóa chức năng mạng, thực thể quản lý mạng được ảo hóa, 
thực thể chức năng mạng được ảo hóa và bộ dịch vụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị, và hệ thống cấu hình chứng nhận trên cơ sở 
ảo hóa chức năng mạng. Thực thể quản lý mạng được ảo hóa thu nhận thông tin ủy 
nhiệm ban đầu của thực thể chức năng mạng được ảo hóa; và cài đặt thông tin ủy nhiệm 
ban đầu trên thực thể chức năng mạng được ảo hóa trong khoảng thời gian hoặc sau khi 
thực thể hóa của thực thể chức năng mạng được ảo hóa, sao cho thực thể chức năng 
mạng được ảo hóa thu nhận, từ cơ quan có thẩm quyền chứng nhận nhờ sử dụng thông 
tin ủy nhiệm ban đầu, chứng nhận chính thức được đưa ra bởi nhà điều hành mạng của 
thực thể chức năng mạng được ảo hóa. Sáng chế không chỉ có thể ứng dụng kịch bản ảo 
hóa chức năng mạng, mà còn có thể giải quyết vấn đề về rủi ro an toàn trong việc ảo hóa 
chức năng mạng.  
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(72) SAKANO Hideki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp chứa băng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa băng mà cho phép trục đỡ tấm của thiết bị in băng được 
đỡ ở cả hai đầu của chúng có cấu trúc đơn giản và hoạt động đơn giản. Sáng chế còn đề 
xuất hộp chứa băng (100) được lắp đặt có khả năng lắp/tháo trên phần lắp đặt hộp chứa 
(5) của thiết bị in băng (1) có trục đỡ tấm ép giấy công xon (48) được lắp vào con lăn 
tấm (120) của hộp chứa băng (100), hộp chứa băng (100) bao gồm: con lăn tấm (120) 
quay được được đỡ bằng trục đỡ tấm ép giấy, phần vỏ hộp chứa (130) mà trong đó con 
lăn tấm (120) được lắp; và phần lắp đặt (236) mà được bố trí trên phần thành bên trên 
(156) của phần vỏ hộp chứa (130) và phía đầu đỉnh của trục đỡ tấm mà trên đó được lắp 
khi hộp chứa băng (100) được lắp đặt trên phần lắp đặt hộp chứa (5). 
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(11) 50167 
(21) 1-2016-04032 (51) 7 B41J  17/32,  2/32,  3/36,  15/04 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2016 
(71) 1. SEIKO EPSON CORPORATION  (JP) 

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1608801 Japan 
2. KING JIM CO., LTD.  (JP) 
10-18, Higashi-Kanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0031 Japan 

(72) SAKANO Hideki (JP), SODEYAMA Hideo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp chứa băng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa băng được lắp đặt có thể tháo trong thiết bị in băng có 
phần lắp đặt hộp chứa mà trên đó hộp chứa băng được lắp đặt, phần cơ cấu cấp băng mà 
cấp băng in từ hộp chứa băng được lắp đặt, phần cơ cấu cấp băng mà cấp ruy băng mực 
trong sự đồng bộ hóa với sự cấp băng in, phần đầu in mà thực hiện in trên băng in và 
được tạo kết cấu có thể di chuyển giữa phần in và phần phản hồi, phần che đầu được bố 
trí trên phần lắp đặt hộp chứa, và phần lồi mà nhô từ bề mặt bên ngoài của phần che đầu 
và phần dẫn hướng lắp đặt hộp chứa băng, hộp chứa băng bao gồm băng in; ruy băng 
mực; con lăn dạng tấm mà tiếp nhận điện từ phần cơ cấu cấp băng và đối diện với phần 
đầu in sao cho băng in và ruy băng mực được bố trí ở giữa con lăn dạng tấm và đầu in 
tại phần in; vỏ bọc hộp chứa mà chứa được băng in, ruy băng mực, và con lăn dạng tấm; 
khe hở chèn vào mà được bố trí trên vỏ bọc hộp chứa và trong đó phần che đầu được 
chèn vào khi hộp chứa băng được lắp đặt trên phần lắp đặt hộp chứa; và phần ốp ngoài 
mà được bố trí trên phần thành ngoại vi hở của khe hở chèn vào và tiếp nhận phần lồi để 
hạn chế sự dịch chuyển của hộp chứa băng trong phần lắp đặt hộp chứa. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2016 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) CHON, Sang-bae  (KR), KIM, Sun-min (KR), JO, Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị kết xuất tín hiệu âm thanh và vật ghi 

đọc được bằng máy tính 
  (57)     Khi tín hiệu nhiều kênh như tín hiệu 22.2 kênh được kết xuất dưới dạng tín hiệu 5.1 

kênh, thì tín hiệu âm thanh ba chiều có thể được tái tạo bằng cách sử dụng kênh đầu ra 
hai chiều, tuy nhiên, các tín hiệu âm thanh được kết xuất dễ bị ảnh hưởng bởi sơ đồ bố 
trí loa, và có thể gây ra sự méo do hình ảnh âm thanh khi sơ đồ sắp đặt loa khác với sơ 
đồ bố trí chuẩn. Sáng chế khắc phục vấn đề nêu trên của giải pháp kỹ thuật đã biết, và 
theo phương án thực hiện sáng chế, để giảm méo do hình ảnh âm thanh kể cả khi sơ đồ 
sắp đặt loa khác với sơ đồ bố trí chuẩn, phương pháp kết xuất tín hiệu âm thanh bao 
gồm các bước: thu tín hiệu nhiều kênh có nhiều kênh đầu vào được biến đổi để tạo 
thành nhiều kênh đầu ra; thu được thông tin về độ lệch của một hoặc nhiều kênh đầu ra 
giữa vị trí của loa và vị trí chuẩn tương ứng với mỗi kênh đầu ra; và hiệu chỉnh hệ số 
quét từ kênh độ cao trong số các kênh đầu vào đến kênh đầu ra có thông tin về độ lệch, 
dựa vào thông tin về độ lệch thu được.  
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(30) 14162818.0         31.03.2014      EP 
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(72) BUDDE Tanja (DE), GERARD Daniel E. (US), GANE Patrick A. C. (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất canxi cacbonat có phản ứng bề mặt để tái bù khoáng 

và làm trắng răng và chế phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến canxi cacbonat có phản ứng bề mặt, trong đó hợp chất canxi 

cacbonat có phản ứng bề mặt này là sản phẩm phản ứng của canxi cacbonat tự nhiên 
hoặc tổng hợp với cacbon đioxit và ít nhất một axit. Hợp chất canxi cacbonat theo sáng 
chế và chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa nó có thể được sử dụng để tái bù khoáng 
chất và/hoặc làm trắng răng. 
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(72) MUKAITANI Ichiroh (JP), SAKAMOTO Takeo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ắcqui axit chì và bộ góp dòng điện điện cực cho ắcqui axit chì 

  (57)     Sáng chế đề xuất ắcqui axit chì mà cải thiện các đặc tính ắcqui và độ bền cùng lúc thậm 
chí nếu hợp kim chì chứa các tạp chất được sử dụng cho bộ góp dòng điện điện cực. 
Điện cực âm và điện cực dương được xếp chồng qua bộ phân ly để tạo nhóm điện cực. 
Nhóm điện cực được chứa trong vỏ ắcqui cùng với điện phân. Điện cực âm gồm cực góp 
dòng điện âm trên đó giữ chất hoạt tính âm. Điện cực dương gồm cực góp dòng điện 
dương trên đó giữ chất hoạt tính dương. Cực góp dòng điện dương được làm từ hợp kim 
chì chứa 0,05% đến 0,1% trọng lượng của Ca, 1,2% đến 2,2% trọng lượng của Sn, và 
0,002% đến 0,03% trọng lượng của In và chứa, dưới dạng các tạp chất không tránh 
được, ít nhất từ 0,001% đến 0,04% trọng lượng của Bi, chất dư là Pb. Hợp kim chì trải 
qua quá trình lăn ở tỷ lệ kéo từ 80% đến 97,5%. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China  

(72) DAI, Mingzeng (CN), ZHANG, Jian (CN), ZENG, Qinghai (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp giảm tải dữ liệu và trạm cơ sở 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giảm tải dữ liệu và trạm cơ sở. Phương pháp này bao 
gồm các bước: gửi, bởi trạm cơ sở chính, thông báo yêu cầu thứ nhất đến nút điều khiển 
quản lý di động, trong đó thông báo yêu cầu thứ nhất bao gồm địa chỉ của cổng vào nội 
bộ của trạm cơ sở thứ hai và thông báo yêu cầu thứ nhất được dùng để yêu cầu tiến hành 
giảm tải dữ liệu tại cổng vào nội bộ của trạm cơ sở thứ hai; thu, bởi trạm cơ sở chính, 
thông báo trả lời thứ nhất được gửi bởi nút điều khiển quản lý di động theo thông báo 
yêu cầu thứ nhất, trong đó thông báo trả lời thứ nhất bao gồm bộ định danh ID liên quan 
thứ nhất của cổng vào nội bộ của trạm cơ sở thứ hai và ID liên quan thứ nhất được dùng 
để cho biết chi tiết chịu tải thứ nhất mà theo đó quá trình giảm tải dữ liệu được tiến hành 
tại cổng vào nội bộ của trạm cơ sở thứ hai; và gửi, bởi trạm cơ sở chính, thông báo yêu 
cầu thứ hai bao gồm ID liên quan thứ nhất đến trạm cơ sở thứ hai theo thông báo trả lời 
thứ nhất, để hướng dẫn trạm cơ sở thứ hai tiến hành giảm tải dữ liệu tại cổng vào nội bộ 
của trạm cơ sở thứ hai theo chi tiết chịu tải thứ nhất. Theo phương pháp giảm tải dữ liệu 
và trạm cơ sở theo các phương án của sáng chế, tải trên mạng di dộng có thể được giảm, 
theo đó nâng cao sự thỏa mãn về trải nghiệm của người dùng. 
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(72) NAITO Toshihiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu cấp nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cấp nhiên liệu trong đó thành giữ bơm (8) của vỏ thứ nhất 
(1) và thành lắp (22) của vỏ thứ hai (2) giữ bơm nhiên liệu (4) và các thành giữ bơm (8) 
và thành lắp (22) này được liên kết với nhau qua cơ cấu lắp khớp sập (55), thành lắp 
(22) được lắp khớp vừa vào chu vi trong của thành giữ bơm (8), cơ cấu lắp khớp sập (55) 
được tạo từ phần đàn hồi (56) kéo dài từ đầu của thành giữ bơm (8) và tiếp xúc với mặt 
ngoài của thành lắp (22), lỗ gài (57) được tạo ở phần đầu của phần đàn hồi (56), và vấu 
gài (58) được tạo nhô trên mặt ngoài của thành lắp (22) và gài với lỗ gài (57) nhờ lực 
đàn hồi của phần đàn hồi (56), và thành hạn chế (60) mà hạn chế sự uốn của phần đàn 
hồi (56) ra ngoài theo phương hướng kính được tạo trên vỏ thứ hai (2). Do đó, có thể tạo 
ra cơ cấu cấp nhiên liệu cho phép trạng thái gài của cơ cấu lắp khớp sập được nhả ra một 
cách dễ dàng mà không vướng vào gờ lắp. 
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(72) NAITO Toshihiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu cấp nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cấp nhiên liệu, trong đó vỏ thứ nhất (1) bao gồm phần đế (7) 
có gờ lắp (6), thành giữ bơm (8) nhô lên từ phần đế (7), và thành ngăn (10) nhô lên từ 
mép chu vi trong của gờ (6) để bao quanh thành giữ bơm (8) và tạo ra phần chứa nhiên 
liệu (9), vỏ thứ hai (2) được liên kết với vỏ thứ nhất (1) nhờ cơ cấu lắp khớp sập (55), vỏ 
thứ hai (2) giữ bơm nhiên liệu (4) cùng với thành giữ bơm (8), và bộ lọc (17) được bố trí 
trong phần chứa nhiên liệu (9). Thành giữ bơm (8) và vỏ thứ hai (2) được liên kết với 
nhau qua cơ cấu lắp khớp sập (55), mà được bố trí bên trên thành ngăn (10) và bên trong 
thành ngăn (10) khi được nhìn trên hình chiếu bằng. Do đó, sẽ có thể là cơ cấu cấp 
nhiên liệu có đường kính nhỏ bằng cách bố trí thành ngăn bao bọc bộ lọc và cơ cấu lắp 
khớp sập tạo ra sự liên kết giữa vỏ thứ nhất và vỏ thứ hai để nằm cách theo phương dọc 
trục. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
423 

(11) 50174 
(21) 1-2016-04083 (51) 7 A61K  39/215, C07K  14/165, C12N  

7/00, A61K  39/00 
(22) 30.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/US2015/023284     30.03.2015 (87) WO2015/153425 08.10.2015 
(30) 61/974,722          03.04.2014      US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC.  (US) 

2621 North Belt Highway, St. Joseph, Missouri 64506, United States of America 
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Eric Martin (US), VlCTORlA, Joseph Gilbert (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vacxin virut gây dịch tiêu chảy ở lợn, phương pháp sản xuất 

vacxin này, kit và kháng nguyên liên quan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin để bảo vệ lợn kháng lại các bệnh liên quan đến virut gây 

dịch tiêu chảy ở lợn (porcine epidemic diarrhea virus - PEDV). Vacxin này chứa PEDV 
bất hoạt/chết (ví dụ, virut PED bất hoạt theo phương thức hóa học), và/hoặc kháng 
nguyên PEDV tái tổ hợp và chất phụ gia. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ra 
vacxin virut gây dịch tiêu chảy ở lợn. Sáng chế cũng đề cập đến kit để chủng ngừa cho 
lợn kháng lại các bệnh liên quan đến virut gây dịch tiêu chảy ở lợn (PEDV) và kháng 
nguyên của virut gây dịch tiêu chảy ở lợn (PEDV). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu nối sợi quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu nối sợi quang bao gồm: bộ nối sợi quang có khả năng kẹp 
sợi quang ở cả hai phía của nó theo hướng xuyên tâm; sợi quang nhận được bố trí trong 
bộ nối sợi quang và có lỗ mở trên mặt mút của đầu nối của nó; lớp tương hợp hệ số khúc 
xạ dạng rắn được tạo ở mặt mút của đầu nối của sợi quang nhận và đi vào lỗ; và sợi 
quang ngoài được nối đối đầu với sợi quang nhận bằng cách được nối đối đầu với sợi 
quang nhận trên mặt mút của chúng với lớp tương hợp hệ số khúc xạ được xen ở giữa. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyrimidin, thuốc và phương pháp phòng trừ sinh vật 

gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimidin có công thức (1) có khả năng phòng trừ sinh vật 

gây hại tuyệt vời, thuốc phòng trừ sinh vật gây hại chứa hợp chất này và chất mang trơ, 
và phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại bằng cách phủ một lượng hữu hiệu của hợp 
chất lên các sinh vật gây hại hoặc các vùng mà sinh vật gây hại phát triển.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng sợi rỗng xốp và phương pháp sản xuất màng sợi rỗng xốp 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng sợi rỗng xốp làm từ nhựa gốc vinyliden florua. Màng sợi 

rỗng có cấu trúc građien trong đó đường kính lỗ của các lỗ trong màng sợi rỗng trở nên 
nhỏ dần về ít nhất một trong các phía bề mặt ngoại vi trong và ngoài và có tính ưa nước 
do chứa thân liên kết ngang của nhựa gốc polyvinylpyrolidon. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất màng sợi rỗng xốp này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị chỉ báo điểm ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị chỉ báo điểm ảnh theo kỹ thuật mã hóa và 
giải mã viđeo. Phương pháp chỉ báo điểm ảnh nhờ bộ mã hóa bao gồm các bước: xác 
định ít nhất một khoảng con xử lý, xác định ít nhất một khoảng con xử lý cần chỉ báo, 
và chỉ báo ít nhất một khoảng con xử lý cần chỉ báo. Phương pháp xử lý chỉ báo điểm 
ảnh nhờ bộ giải mã bao gồm các bước: thu nhận thông tin chỉ báo khoảng con xử lý, xác 
định ít nhất một khoảng con xử lý được chỉ báo, và xác định tất cả trong số ít nhất một 
khoảng con xử lý. Với điều kiện là đảm bảo việc lựa chọn linh hoạt ít nhất một khoảng 
con xử lý bằng cách áp dụng giải pháp kỹ thuật theo sáng chế, thông tin chỉ báo của ít 
nhất một khoảng con xử lý cần chỉ báo, cần được truyền, được giảm bớt. Kết quả là, đặc 
tính nén viđeo được cải thiện.  
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(11) 50179 
(21) 1-2016-04102 (51) 7 G06F  3/033 

(22) 27.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2016 
(75) 1. Lê Quốc Hưng  (VN) 

16 đường 23, tổ 1, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Phan Lê Anh Quân  (VN) 
393 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Thiết bị điều khiển bảng hướng của vật thể 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điều khiển bằng hướng của vật thể có thời gian đáp ứng 

nhanh, chính xác, dễ lắp đặt và sử dụng, cung cấp dữ liệu đầu vào cho các điều khiển 
của các ứng dụng điện toán. Bao gồm bộ phận phát tia sáng (100) có các khe cách đều 
nhau (101), tuần tự theo thời gian cố định phát ra các chùm tia sáng song song (102) 
theo trục thẳng của mặt phẳng và cách đều nhau; bộ phận cụm cảm biến tia sáng, xử lý 
và phát tín hiệu dữ liệu đã xử lý (200) có các cảm biến đầu (201a) và cuối (201b) đặt 
theo trục thẳng của mặt phẳng để cảm biến tia sáng phù hợp do bộ phận phát tia sáng 
(100) phát ra, từ đó bộ xử lý trong bộ phận (200) dựa vào chênh lệch thời gian giữa các 
thời điểm cảm biến ánh sáng của cảm biến đầu và cảm biến cuối, khoảng cách các cảm 
biến, khoảng cách các khe, thời gian phát tia sáng giữa các khe để tính được góc 
nghiêng theo trục thẳng của mặt phẳng của bộ phận (200) và phát tín hiệu này cho các 
ứng dụng máy tính sử dụng. 
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(11) 50180 
(21) 1-2016-04108 (51) 7 C22B  59/00, B09B  3/00,  5/00, 

C22B  1/02,  7/00 
(22) 26.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/059413         26.03.2015 (87) WO2015/147181 01.10.2015 
(30) 2014-067762         28.03.2014      JP 

2014-109600         27.05.2014      JP 
(71) HITACHI METALS, LTD.  (JP) 

2-70, Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1088224 - Japan 
(72) HOSHI Hiroyuki (JP), MIYAMOTO Yu (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp thu hồi nguyên tố đất hiếm 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thu hồi nguyên tố đất hiếm bao gồm các bước: xử lý oxy 
hóa phôi gia công chứa ít nhất một nguyên tố đất hiếm và nguyên tố nhóm sắt, tiếp đó 
chuyển đổi môi trường xử lý sang môi trường có cacbon, và xử lý nhiệt phôi gia công đã 
xử lý oxy hóa, nhờ đó tách nguyên tố đất hiếm ở dạng oxit ra khỏi nguyên tố nhóm sắt, 
theo đó oxit của một nguyên tố đất hiếm có thể được tách một cách hiệu quả ra khỏi 
nguyên tố nhóm sắt với chi phí xử lý thấp, và cả sự mài mòn và hư hại với thùng xử lý 
có thể được ngăn chặn để cho phép thùng được sử dụng lặp đi lặp lại trong thời gian dài. 
Phương pháp theo sáng chế khác biệt ở chỗ phôi gia công đã xử lý oxy hóa được trộn 
với cốc dầu mỏ dưới dạng nguồn cấp cacbon, được đưa vào trong thùng xử lý, và tiếp đó 
được xử lý nhiệt trong môi trường khí trơ hoặc trong chân không ở nhiệt độ nằm trong 
khoảng từ 950oC đến 1150oC (ngoại trừ 1150oC).  
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(11) 50181 
(21) 1-2016-04110 (51) 7 B29C  44/12,  44/34,  33/10 

(22) 23.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/056130     23.03.2015 (87) WO2015/144641 01.10.2015 
(30) VR2014A000076          27.03.2014      IT 
(71) MANNI S.P.A.  (IT) 

Via Campione, 11 I-46031 Bagnolo San Vito, Italy 
(72) MANNI, Giuseppe (IT) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất tấm làm bằng chất dẻo giãn 

nở, bộ dụng cụ cải biến và phương pháp cải biến máy ép hiện có 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất tấm làm bằng chất dẻo giãn nở bao gồm ít nhất 

một khung giới hạn chu vi (3) dự định để được kẹp giữa hai bề mặt ép (2a, 2b) của một 
máy ép (2) để định ranh giới theo hướng bên ít nhất một hốc giãn nở (4) dùng cho hỗn 
hợp giãn nở, ít nhất một phần của khung chu vi (3) tạo ra ở bên trong, dọc theo phần kéo 
dài của nó, ít nhất một rãnh dẫn không khí (5) được nối với ít nhất một cửa nạp không 
khí (6), cửa nạp này được tạo ra ở bề mặt của khung chu vi (3) được hướng về phía bên 
trong hốc giãn nở (4), và với ít nhất một cửa nối (7), cửa nối này được tạo ra ở bề mặt 
của khung chu vi (3) được hướng về phía bên ngoài hốc giãn nở (4) và thích ứng để 
được nối với ít nhất một bộ phận hút không khí (8). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm làm bằng chất dẻo giãn 
nở, bộ dụng cụ cải biến và phương pháp cải biến máy ép hiện có. 
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(11) 50182 
(21) 1-2016-04125 (51) 7 G02B  6/27,  5/30 

(22) 18.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/CN2015/074477     18.03.2015 (87) WO2015/149621 A1 08.10.2015 
(30) 14/231,429          31.03.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) GOODWILL, Dominic John (CA), JIANG, Jia (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phân cực quang học, thiết bị quang học và phương pháp tạo 

thiết bị phân cực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phân cực ống dẫn sóng bao gồm chuỗi các điểm uốn. Bộ phận 

cực ống dẫn sóng thích hợp sử dụng trong các thiết bị dẫn sóng quang học hoặc các 
mạch, ở đó ánh sáng được phân cực được yêu cầu, chẳng hạn như đối với đầu ra phân 
cực đơn. Việc thiết kế bộ phân cực là độc lập với chức năng của các thiết bị quang học. 
Trong phương án sáng chế, bộ phân cực quang học bao gồm ống dẫn sóng quang học 
được tạo cấu hình để lan truyền ánh sáng ở một phân cực được định rõ, và bao gồm 
điểm uốn trong cùng mặt phẳng của ánh sáng được lan truyền. Điểm uốn có hình dạng 
được tạo cấu hình để chứa trong ống dẫn sóng quang học mốt phân cực được định rõ của 
ánh sáng được lan truyền và bức xạ ra ngoài ống dẫn sóng quang học mốt phân cực thứ 
hai của ánh sáng được lan truyền.  
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(11) 50183 
(21) 1-2016-04126 (51) 7 H01L  23/02,  23/06,  23/29,  23/31, 

H03H  9/25 
(22) 31.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2015/001860     31.03.2015 (87) WO2015/151514 A1 08.10.2015 
(30) 2014-073326         31.03.2014      JP 
(71) NAGASE CHEMTEX CORPORATION  (JP) 

1-17, Shinmachi 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-8668, Japan 
(72) ISHIBASHI, Takuya (JP), FUJIMOTO, Masatoshi (JP), HASHIMOTO, Takayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thành phần mạch điện và kết cấu gắn có không gian rỗng và 

phương pháp sản xuất kết cấu gắn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thành phần mạch điện bao gồm: chi tiết có vùng chức năng; vỏ 

dạng tấm được bố trí đối diện với vùng chức năng; và gân được tạo ra để bao quanh 
vùng chức năng, để tạo ra không gian giữa vùng chức năng và vỏ. Vỏ bao gồm tấm S có 

độ dày 100m hoặc nhỏ hơn. Tấm S có môđun đàn hồi kéo Es tại 175oC bằng 10GPa 

hoặc lớn hơn. Môđun đàn hồi kéo Es tại 175oC của tấm S tốt hơn là 20GPa hoặc lớn 
hơn.  
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(11) 50184 
(21) 1-2016-04166 (51) 7 F02M  31/16, F02G  5/00 

(62) 1-2011-00230   
(22) 24.01.2011 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(75) Tống Minh Trọng  (VN) 

52A Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp nung nóng không khí trước quá trình nạp của 

động cơ đốt trong 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nung nóng không khí trước quá trình nạp của động cơ 

đốt trong bằng cách bố trí ống dẫn nước (8) lấy nước nóng đã hấp thụ nhiệt từ buồng đốt 
(3) đi qua ống tỏa nhiệt (9) và truyền nhiệt cho không khí trong ống dẫn không khí (1) 
được lắp gần với vị trí ống tỏa nhiệt (9). Mục đích của sáng chế là giảm ô nhiễm môi 
trường và tiết kiệm nhiên liệu. 
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(11) 50185 
(21) 1-2016-04177 (51) 7 H01R  12/72,  13/658, H05K  9/00, 

H01R  13/6596, H05K  5/02 
(22) 14.04.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/058027    14.04.2015 (87) WO2015/158688 22.10.2015 
(30) 1453486         17.04.2014      FR 

1454312         14.05.2014      FR 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) MORIN, Pierre-Marie (FR), LO HINE TONG, Dominique (FR), LE FOULGOC, Jean-

Marc  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ phận nối đất, bảng điện tử và thiết bị điện tử bao gồm bộ 

phận nối đất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận nối đất để nối đất cho điện cho bộ phận điện tử bao gồm 

phần dẫn điện. 
Theo một số phương án, bộ phận nối đất này bao gồm: 
- chi tiết định vị thứ nhất được làm thích ứng để được định vị trên mặt ngoài của bộ phận 
điện tử, mặt ngoài này được dự định để có thể tiếp cận được ít nhất một phần từ bên 
ngoài của thiết bị một khi bộ phận điện tử được lắp đặt trong thiết bị; 
- chi tiết định vị thứ hai được làm thích ứng để được định vị trên mặt liền kề với mặt 
ngoài của bộ phận điện tử; 
- chi tiết tiếp xúc thứ nhất, chi tiết này dẫn điện và được làm thích ứng để đến tiếp xúc 
với phần dẫn điện của bộ phận điện tử; 
- chi tiết tiếp xúc thứ hai, chi tiết này dẫn điện và được làm thích ứng để đến tiếp xúc với 
ít nhất một phần dẫn điện của một bộ phận khác của thiết bị, khi bộ phận điện tử được 
lắp đặt trong thiết bị; 
chi tiết tiếp xúc thứ nhất và chi tiết tiếp xúc thứ hai được làm thích ứng để tiếp xúc điện. 
bộ phận nối đất được làm thích ứng để để lại sự tiếp cận tự do hoàn toàn đối với các mặt 
khác của bộ phận điện tử mà liền kề với mặt ngoài. 
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(11) 50186 
(21) 1-2016-04179 (51) 7 B01J  13/10,  13/20 

(22) 31.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/056997     31.03.2015 (87) WO2015/150370 A1 08.10.2015 
(30) 14162698.6          31.03.2014      EP 
(71) GIVAUDAN SA  (CH) 

Chemin de la Parfumerie 5, CH-1214 Vernier, Switzerland 
(72) BONE, Stephane  (FR), FADEL, Addi (FR), GEFFROY, CÐdric (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng vi nang và quy trình tạo ra chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng vi nang chủ yếu gồm lớp nhân được bao trong lớp 
vỏ, trong đó lớp nhân gồm hệ giọt tụ phức được tạo ra từ ít nhất hai chất keo có điện tích 
trái dấu, một trong hai chất này là protein, và trong đó protein này được tạo liên kết 
ngang với chất làm đông cứng nhờ nhóm amit. Sáng chế còn đề cập đến quy trình tạo ra 
chế phẩm này.  
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(11) 50187 
(21) 1-2016-04181 (51) 7 B60T  7/12,  17/18,  17/22 

(22) 11.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/KR2015/002330     11.03.2015 (87) WO2015/152529 08.10.2015 
(30) 10-2014-0038541          01.04.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2016 
(75) SHIN, HYUN-OH  (KR) 

(Geumgokvilla, Geumgok-dong) Ddong-101ho 5-12, Gyeongchun-ro1015beon-gil 
Namyangju-si Gyeonggi-do 472-804, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm soát phanh xe 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị kiểm soát phanh xe. Thiết bị kiểm soát phanh xe theo sáng 
chế: phát hiện, theo thời gian thực, liệu đặc tính phanh của xe trong khi chuyển động có 
bất thường hay không sao cho người lái hoặc thợ máy có thể kiểm tra tính bất thường 
một cách dễ dàng, nhờ đó xác định các nguyên nhân của các bất thường này theo lỗi của 
phanh, và có thể sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bất thường; hiển thị báo động khi 
hệ thống phanh có sự cố, đặc biệt khi đang chuyển động, để cho phép người lái kiểm tra 
sự cố; và ngăn chặn việc khởi động để vô hiệu hóa các hoạt động khi động cơ tái khởi 
động sau khi sự vận hành đã kết thúc, nhờ đó giảm đáng kể rủi ro xảy ra tai nạn và tăng 
độ tin cậy của xe đối với khách hàng. 
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(11) 50188 
(21) 1-2016-04242 (51) 7 G01T  7/00, A61B  6/00, G03B  

42/04 
(22) 08.10.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2014/076927         08.10.2014 (87) WO2015/056616 23.04.2015 
(30) 2013-216478         17.10.2013       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2016 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan 
(72) KONDO Hiroto (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chụp ảnh phóng xạ 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị chụp ảnh phóng xạ có khoảng bên trong kín khí và có thể giảm 
chênh lệch áp suất không khí giữa bên trong và bên ngoài của nó, thiết bị chụp ảnh 
phóng xạ (100) gồm bộ dò bức xạ (bộ cảm biến (5)) được tạo cấu hình để dò bức xạ 
được truyền qua đối tượng được kiểm thử và biến đổi bức xạ thành tín hiệu điện, và các 
chi tiết bịt kín (20 và 21) được tạo kết cấu để bịt kín miệng ở thần của thiết bị, trong đó 
các chi tiết bịt kín (20 và 21) có chức năng giảm chênh lệch áp suất không khí giữa bên 
trong và ngoài thân. 
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(11) 50189 
(21) 1-2016-04290 (51) 7 H04W  72/12 

(22) 10.04.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/CN2014/075089     10.04.2014 (87) WO2015/154283 15.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG Jianguo (CN), ZHOU Yongxing (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị người dùng và trạm cơ sở 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thông báo trạng thái kênh, bao gồm các bước: nhận bộ 
tín hiệu dò được gửi bởi trạm cơ sở; xác định chỉ mục cấu hình tài nguyên tín hiệu 
chuẩn theo bộ tín hiệu dò, trong đó chỉ mục cấu hình tài nguyên tín hiệu chuẩn được sử 
dụng để chỉ báo cấu hình tài nguyên tín hiệu chuẩn trong thông tin bộ cấu hình tài 
nguyên tín hiệu chuẩn; nhận bộ tín hiệu chuẩn được gửi bởi trạm cơ sở, trong đó bộ tín 
hiệu chuẩn tương ứng với cấu hình tài nguyên tín hiệu chuẩn; xác định thông tin trạng 
thái kênh theo bộ tín hiệu chuẩn; và gửi chỉ mục cấu hình tài nguyên tín hiệu chuẩn và 
thông tin trạng thái kênh tới trạm cơ sở. Theo đó, sáng chế còn đề xuất tiếp thiết bị 
người dùng và trạm cơ sở để thông báo thông tin trạng thái kênh. Theo sáng chế, chi phí 
tài nguyên tần số thời gian có thể được tiết kiệm một cách có hiệu quả, và mức độ phức 
tạp của phép đo CSI được thực hiện bởi thiết bị người dùng có thể được giảm một cách 
có hiệu quả hoặc độ chính xác hồi tiếp CSI có thể được nâng cao.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
  
 
(11) 3241 
(21) 2-2014-00236 (51) 7 F24B 1/00 

(22) 11.09.2014 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2014 
(75) 1. Phạm Anh Đức  (VN) 

Số 23 ngõ 2 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Ngọc Trung  (VN) 
Nhà 14H9 Phan Văn Trường, Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(54) Bếp cồn lỏng ứng dụng nguyên lý cân bằng áp suất 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bếp cồn lỏng ứng dụng nguyên lý cân bằng áp suất bao 

gồm bình chứa có chứa cồn lỏng để đưa vào máng đốt qua vòi dẫn. Mực cồn trong máng 
đốt được ở cố định ở một độ cao xác định nhờ nguyên lý cân bằng áp suất giữa áp suất 
khí quyển và áp suất gây ra với cồn trong bình chứa kín đặt cao hơn so với mực cồn 
trong máng. Cồn được đốt cháy trong máng sẽ tạo ra ngọn lửa và nhiệt sử dụng vào việc 

đun nấu. Nhiệt độ bếp có thể đạt từ 600°C đến 900°C. Bếp có cấu tạo gọn nhẹ, đơn giản 
dễ tháo lắp để thuận lợi cho việc đóng gói và vận chuyển. 
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(11) 3242 
(21) 2-2014-00267 (51) 7 B02B 3/00 

(22) 30.09.2014 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Phước Lụa  (VN) 

Số 22 B, quốc lộ 80, Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 
(72) Ngô Minh Lụa (VN) 
(54) Máy lau bóng gạo 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy lau bóng gạo để làm sạch và bóng bề mặt hạt gạo. 
Máy lau bóng gạo này bao gồm hệ thống gia ẩm đặt trên thân máy nối với miệng đưa 
gạo vào để dẫn gạo xuống vít tải nạp liệu, buồng máy gồm sáu tấm lưới liên kết với 
khung gang. Máy lau bóng gạo này sử dụng bốn dao loại năm cánh gồm dao xéo, dao 
thẳng số một, dao thẳng số hai lắp ráp với trục chính. 
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(11) 3243 
(21) 2-2015-00139 (51) 7 E04C 2/00 

(22) 27.05.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2015 
(75) Hà Huy Dũng  (VN) 

Số nhà 12 ngõ Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(54) Cột trụ làm bằng tổ hợp bương, luồng, tre, vầu, trúc, tầm 
vông, cừ tràm, thép hình 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cột trụ làm bằng tổ hợp bao gồm lớp vỏ ngoài cùng được 
lựa chọn từ bương, hoặc là luồng, hoặc là tre, hoặc là vầu thông tâm; và ít nhất một lớp 
lõi thứ nhất được lựa chọn từ tre, hoặc là vầu, hoặc là trúc, hoặc là tầm vông không 
thông tâm, hoặc là cừ tràm, hoặc là thép hộp, hoặc là thép hình; giữa lớp vỏ ngoài cùng 
và lớp lõi được chèn các loại vữa tổng hợp. 
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(11) 3244 
(21) 2-2015-00142 (51) 7 H02P  25/18 

(22) 01.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2015 
(71) Công ty TNHH Jonh Việt Nam  (VN) 

Số 10 tập thể đường sắt Ga Long Biên, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 

(72) Nguyễn Đức Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Hộp số điều khiển tốc độ quạt điện 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề suất hộp số điều khiển tốc độ quạt điện trong đó bộ chuyển mạch 
được cấu tạo từ một công tắc cơ học chuyển mạch xoay tròn mỗi tiếp điểm của công tắc 
từ 11 đến 15 được nối với một điện trở cố định tương ứng từ 04 đến 08 nhằm tạo ra một 
điện áp cố định cung cấp cho cuộn dây của quạt để cho quạt quay với các tốc độ tương 
ứng. 
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(11) 3245 
(21) 2-2015-00146 (51) 7 A47C  17/00,  21/04 

(22) 05.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2015 
(75) Trần Hữu Hải  (VN) 

Thôn An Khoái, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.  
(54) Giường ngủ có hệ thống quạt gió 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến giường ngủ có hệ thống quạt gió (1) có khả năng chống ra 
mồ hôi đầu và lưng bao gồm: khung giường (10) được tạo kết cấu có dạng hình chữ nhật 
có thành chiều rộng trên hở (13); hộp phân phối gió (20) được lắp khớp và cố định vào 
thành chiều rộng trên hở (13) của khung giường (10); hệ thống quạt gió (30) được bố trí 
bên trong hộp phân phối gió (20); và nhiều tấm đỡ (40) có nhiều lỗ thủng (41) được lắp 
khớp có thể tháo ra được trên khung giường (10). Hộp phân phối gió (20) được tạo kết 
cấu có tấm mặt trước (23) gồm phần trên (23a) có nhiều lỗ thủng nhỏ (23a) và phần 
dưới (23b) có ít nhất một lỗ thủng lớn (23b). Hệ thống quạt gió (30) bao gồm ít nhất 
một quạt gió (31), bộ chuyển đổi dòng điện A/D (32), và bộ điều chỉnh lưu lượng gió 
(33). Khi quạt gió (31) hoạt động sẽ tạo ra luồng gió trên (i) đi từ các lỗ thủng nhỏ (23a) 
của phần trên (23a) và luồng gió dưới (j) đi ra từ lỗ thủng lớn (23b) của phần dưới (23b) 
của hộp phân phối gió (20) chạy dọc theo chiều dài của khung giường (10). 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
444 

(11) 3246 
(21) 2-2015-00147 (51) 7 F24B  5/02 

(22) 05.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2015 
(75) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

30A Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị đốt dùng nhiên liệu sinh khối và quy trình vận hành 

thiết bị này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị đốt (100) dùng nhiên liệu sinh khối bao gồm thân 

(110), đáy (113) và quạt (120). Thân (110) này có thân dưới (110a) và thân trên (110b), 
trong đó thân dưới (110a) này được tạo ra bởi thành bên thân dưới (111a). Thành bên 
thân dưới (111a) này bao gồm lớp bên ngoài (111a1) và lớp bên trong (111a2) nằm cách 
nhau một khoảng để tạo thành đường dẫn khí chính (114a). Các lỗ tạo xoáy (1141a) 
được bố trí trên lớp bên trong (111a2). Khí được cấp từ quạt (120) vào trong buồng đốt 
(115) qua đường dẫn khí chính (114a) tạo ra hiệu ứng xoáy trong buồng đốt (115) này 
để giúp đốt triệt để nhiên liệu đốt và làm giảm thiểu muội đen sinh ra trong quá trình 
đốt. Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến quy trình vận hành thiết bị đốt này. 

 

   
Fig1 

Fig3B 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
445 

(11) 3247 
(21) 2-2015-00151 (51) 7 E01C 19/20 

(22) 05.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2015 
(71) Trung tâm Máy xây dựng và Cơ khí thực nghiệm - Viện Khoa 

học và Công nghệ Giao thông vận tải  (VN) 
1252 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Hoàng Ngọc Tú  (VN) 
(54) Cơ cấu tự nạp liệu vào thùng chứa của thiết bị phun nhũ tương

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tự nạp liệu vào thùng chứa của thiết bị phun nhũ tương. Các 
thiết bị phun nhũ tương sử dụng trong thi công đường giao thông hiện nay sử dụng cơ 
cấu pa lăng xích để nâng hạ các thùng phuy chứa nhũ tương và đổ vào thùng chứa trên 
thiết bị, sau đó máy bơm sẽ hút nhũ tương trong thùng chứa đẩy tới vòi phun và phun 
tưới xuống mặt đường. Cơ cấu nạp nhũ tương theo giải pháp hữu ích đề xuất sử dụng 
luôn bơm phun nhũ tương kết hợp với đường ống hút và van hút để nạp liệu vào thùng, 
Như vậy, cơ cấu này làm tăng thêm chức năng của thiết bị, có kết cấu đơn giản, dễ dàng 
gia công, chi phí chế tạo, lắp ráp thấp và vận hành đơn giản, an toàn. 
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(11) 3248 
(21) 2-2015-00152 (51) 7 B63C 11/52 

(22) 05.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2015 
(71) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Võ Tường Quân (VN) 
(54) Hộp bảo vệ và ngăn nước chảy vào động cơ ứng dụng cho các 

loại robot làm việc trong môi trường nước 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất hộp bảo vệ và ngăn nước chảy vào động cơ ứng dụng cho các 

loại robot làm việc trong môi trường nước, trong đó hộp này bao gồm nắp trên, ron cao 
su bảo vệ làm tăng độ kín khín giữa mặt bích và nắp hộp, hộp có cụm kết cấu ba vòng 
đệm và kết cấu liên kết cụm kết cấu ba vòng đệm và nắp trên của hộp. 
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(11) 3249 
(21) 2-2015-00153 (51) 7 B62B  3/02,  5/06 

(22) 05.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2015 
(71) BEST CADDY CO., LTD.  (TW) 

1F, No. 321, Sec. 1, Chung Shan Rd., Da Hu Village, Hu Nei Dist., Kaohsiung City, 
Taiwan 

(72) Chung-Shiu SU (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu gấp gọn cho xe đẩy 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến xe đẩy tay có kết cấu gấp gọn bao gồm ít nhất hai cột 
chính và chi tiết chuyển động được. Các cột chính được nối với bệ chở có thanh thao 
tác, hai bộ con lăn và sàn được liên kết chuyển động. Tấm ngang được gắn vào các đầu 
phía trên của hai cột chính. Chi tiết chuyển động được được lắp ghép có thể trượt trên 
các cột chính và có thanh kéo kéo dài vượt ra ngoài tấm ngang cho khoảng cách nối dài. 
Khi chuẩn bị sử dụng, thanh thao tác được đẩy hướng xuống sao cho các bộ con lăn mở 
rộng theo hướng ngang và sàn được đặt nằm xuống. Thanh kéo được thiết lập đến 
khoảng cách nối dài lớn nhất của nó để thuận tiện cho người sử dụng kéo xe đẩy tay. 
Sau khi sử dụng, xe đẩy tay có thể gấp dễ dàng bằng cách nâng thanh thao tác mà lần 
lượt truyền động các bộ con lăn và sàn để rút vào. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
448 

(11) 3250 
(21) 2-2015-00156 (51) 7 B02C  15/04,  15/14 

(22) 12.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2015 
(71) NORTHEAST INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

2F., No. 218-1, Zhongshan W. St., Luodong Township, Yilan County 26545, Taiwan 
(72) CHIANG, CHIN TE (TW) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị sản xuất cát loại đứng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị sản xuất cát loại đứng để ép và nghiền sỏi thành cát 
bằng con lăn. Thiết bị sản xuất cát loại đứng này bao gồm thân (10); cửa nạp dẫn sỏi 
(20) được bố trí sâu trong thành trên của thân (10); nền sỏi (30) được bố trí trong thân 
(10) và tương ứng về vị trí với cửa nạp dẫn sỏi (20) để chứa sỏi, trong đó một môtơ quay 
(31) dẫn động nền sỏi (30) quay; ít nhất hai con lăn (40) được bố trí tại thân (10) và 
được dẫn động bằng một bộ phận dẫn động (41) để ép và nghiền sỏi bằng con lăn (40) 
trên nền sỏi (30) sao cho sỏi được ép bằng con lăn (40) và được nghiền thành cát; và ít 
nhất một cửa xả dẫn cát (50) được bố trí sâu trong thành dưới của thân (10) và tương 
ứng về vị trí với nền sỏi (30) để xả cát từ thân (10). Vì vậy, thiết bị sản xuất cát loại 
đứng theo giải pháp hữu ích có hiệu suất sản xuất cát cao, thể tích giảm và dễ bảo 
dưỡng. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
449 

(11) 3251 
(21) 2-2015-00158 (51) 7 F23G 5/04 

(22) 15.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2015 
(75) Huỳnh Văn Hòa  (VN) 

B13-05 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Thiết bị sản xuất năng lượng từ chất thải rắn đô thị theo 
phương pháp nhiệt hóa khí tồn tính 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị sản xuất năng lượng từ chất thải rắn đô thị theo 
phương pháp nhiệt hóa khí tồn tính bao gồm: cụm cấp liệu, cụm lò đốt và cụm xử lý 
than và nước thải, trong đó trong buồng sấy sơ cấp (4a) rác được từ từ di chuyển trong 
khi sấy cho đến cuối cùng là đi vào buồng khí hóa liên hợp sơ cấp (5a), thời gian rác lưu 
trú và hoạt động ở buồng sấy sơ cấp là từ 15 đến 25 phút, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 

300°C đến 500°C trên bề mặt rác. Sau thời gian phản ứng cháy định trước, cửa trượt 

thủy lực sẽ được mở ra để đưa nhiên liệu đã cháy  60% xuống buồng nhiệt ngâm tồn 

tính thứ cấp sẽ tiếp tục phản ứng với các thành phần có trong nhiên liệu để sinh khí, với 

nhiệt độ được duy trì trong khoảng từ 450°C đến 500°C trong khoảng 15 phút nhiên liệu 
rác được than hóa và tiếp tục phản ứng cháy sản xuất ra khí đốt. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3252 
(21) 2-2015-00159 (51) 7 F04D  25/10 

(22) 15.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2015 
(75) LIU, CHIA-YUAN  (TW) 

2F, No. 300, Sec. 2, Tanxing Road, Tanzi District, Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Quạt hình bánh xe 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quạt hình bánh xe có một khung hình khuyên; một bộ 
cánh quạt được bố trí trong khung hình khuyên; một động cơ điện được gắn ở phần 
trung tâm của bộ cánh quạt để làm quay bộ cánh quạt; các đoạn cắt có thể tháo rời được 
khớp chặt với cạnh ngoài của khung hình khuyên; một bộ phận kiểu chớp có thể quay 
được gắn lên động cơ; một lưới mặt trước được khớp chặt với bộ phận kiểu chớp; một 
lưới mặt sau được khớp chặt với bề mặt sau của khung hình khuyên. 
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(11) 3253 
(21) 2-2015-00163 (51) 7 F24J 2/00 

(22) 15.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2015 
(75) Bùi Văn Giáo  (VN) 

Thôn ái Quốc, Nam Thanh, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 
(54) Thiết bị đun nóng nước sinh hoạt và nước đi qua bộ phận lọc sử 

dụng năng lượng mặt trời 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị đun nóng nước sinh hoạt và nước đi qua bộ phận 

lọc sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị này bao gồm: bộ phận lọc được bố trí phía trên 
bồn chứa nước, bồn chứa nước này có hai ngăn riêng biệt là ngăn (A) và ngăn (B1, B2). 
Các ống năng lượng để hấp thu năng lượng mặt trời được bố trí phía dưới bồn chứa 
nước. Nước đi qua bộ phận lọc sẽ được dẫn vào trong ngăn (A), nước sinh hoạt sẽ được 
dẫn vào trong ngăn (B1, B2). Nước trong ngăn (A) và ngăn (B1, B2) được đun nóng nhờ 
các ống năng lượng hấp thu năng lượng mặt trời. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3254 
(21) 2-2015-00164 (51) 7 E02B 3/04, 3/12, E02D 17/20 

(22) 17.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2015 
(71) Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông 

biển  (VN) 
Số 1, ngõ 165, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Nghị (VN), Bùi Văn Hữu (VN) 
(54) Thiết bị xác định quá trình diễn biến xói lở 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị xác định quá trình diễn biến xói lở (8) bao gồm: 
các kim (1), hai ray trượt (2), đồng hồ đo (3) dùng để xác định thời gian, hai thanh 
ngang (4) và hai cột trụ (5). Thiết bị (8) này được tạo ra từ các kim (1) được lồng vào 
ray trượt (2), ray trượt (2) và đồng hồ đo (3) được gắn vào thanh ngang (4), thanh ngang 
(4) được gắn cố định vào hai cột trụ (5) ở hai đầu xác định phạm vi cần theo dõi diễn 
biến xói lở. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3255 
(21) 2-2015-00166 (51) 7 E02B 3/02 

(22) 18.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2015 
(71) Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông 

biển  (VN) 
Số 1, ngõ 165, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Nghị (VN), Nguyễn Ngọc Đẳng (VN), Đoàn Thị Minh Yến (VN) 
(54) Phương pháp điều tiết dòng chảy giữa sông Vu Gia và sông Thu 

Bồn qua sông Quảng Huế 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp điều tiết dòng chảy giữa sông Vu Gia và 

sông Thu Bồn qua sông Quảng Huế bao gồm vị trí bố trí công trình kiên cố chủ động 
điều tiết trên dòng chính sông Quảng Huế, tại đoạn sông ổn định trong nhiều năm, trong 
phạm vi 2500m khu vực cầu Quảng Huế, cách cửa sông Quảng Huế (tại Vu Gia) 3600m 
đến hợp lưu với sông Thu Bồn. 
Giải pháp hữu ích này nhằm chủ động điều tiết dòng chảy mùa kiệt trên sông Quảng 
Huế, đảm bảo ổn định công trình trước hiện tượng biến đổi mạnh của lòng dẫn, bãi sông 
khu vực Quảng Huế, chủ động phân bổ nguồn nước cho hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn, 
giảm áp lực ngập lụt do dòng chảy lũ ở hạ lưu sông Thu Bồn. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3256 
(21) 2-2015-00168 (51) 7 C12N  1/20, C12R  1/125, A23K  

1/00 
(22) 18.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2015 
(71) Trường đại học Khoa học Tự nhiên  (VN) 

334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Phan Tuấn Nghĩa (VN), Nguyễn Thị Vân Anh (VN), Phạm Kiên Cường (VN), Simon 

Michael Cutting (GB) 
(54) Quy trình tạo bào tử Bacillus subtilis biểu hiện protein dung 

hợp CotB-VP28 để phòng ngừa bệnh đốm trắng ở tôm và bào tử 
được tạo ra từ quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tạo bào tử Bacillus subtilis biểu hiện protein dung hợp 
của kháng nguyên VP28 dưới dạng CotB-VP28 ở dạng "bị giết", tương tự như vắc xin 
bất hoạt nhưng có tính chọn lọc kháng nguyên cao, để phòng ngừa bệnh đốm trắng ở 
tôm gây ra bởi vi rút đốm trắng (White Spot Syndrome Virus, WSSV), và bào tử được 
tạo ra từ quy trình này. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sử dụng bào tử tái tổ hợp 
CotB-VP28 nêu trên để gây đáp ứng miễn dịch đảm bảo ngăn ngừa bệnh đốm trắng ở 
trên mức 70% ở tôm thẻ chân trắng.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3257 
(21) 2-2015-00170 (51) 7 C12N 1/20, A23C 9/123 

(22) 22.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2015 
(71) Viện Công nghiệp thực phẩm  (VN) 

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Mạnh Đạt (VN), Lê Đức Mạnh (VN), Đỗ Thị Thanh Huyền (VN) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn lactic dùng để sản 

xuất váng sữa lên men giàu protein 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn lactic dùng để sản 

xuất váng sữa lên men giàu protein bao gồm các bước: nhân giống; lên men; thu nhận 
sinh khối; phối trộn chất mang, chất bảo vệ; sấy khô; tiêu chuẩn hóa sản phẩm; phối 
trộn chủng và đóng gói bảo quản. Quy trình này khác biệt ở chỗ giống được sử dụng là 
hai chủng Lac. lactis FIRI 1105 và Leu. Mesenteroides FIRI 1108 được lưu giữ tại Viện 
Công nghiệp thực phẩm. Các chủng này được nuôi cấy riêng rẽ trong môi trường nuôi 
cấy gồm nguồn cacbon là đường sacaroza, nguồn nitơ là casein thủy phân và bột nấm 
men bia thủy phân. 
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(11) 3258 
(21) 2-2015-00172 (51) 7 A23L 1/00 

(22) 24.06.2015 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2015 
(71) Viện Công nghiệp thực phẩm  (VN) 

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Mạnh Đạt (VN), Lê Đức Mạnh (VN), Đỗ Thị Thanh Huyền (VN) 
(54) Quy trình sản xuất váng sữa lên men giàu protein 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất váng sữa lên men giàu protein, trong đó 
quy trình bao gồm các bước: (i) chuẩn bị nguyên liệu; (ii) tách chất béo; (iii) lên men; 
và (iv) phối trộn và thanh trùng thu được váng sữa. 
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(11) 3259 
(21) 2-2015-00271 (51) 7 B65D  17/00 

(22) 08.09.2015 (43) 26.12.2016 
(30) 20-2015-0004057       19.06.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2015 
(71) PYUNG AHN CAN MFG. CO., LTD.  (KR) 

30, Haebong-ro 273 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea 
(72) Shin Jung Hern (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Đồ chứa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đồ chứa, và cụ thể hơn là đề cập đến đồ chứa có thể ngăn 
việc gây tổn thương cho người sử dụng và cho phép mở nắp đồ chứa dễ dàng khi nắp đồ 
chứa được mở. Đồ chứa này bao gồm thân chính đồ chứa có phần đựng được mở hướng 
lên trên và phần cuộn được tạo ra tại mép theo chu vi bên ngoài phía trên của nó; và nắp 
đồ chứa được tạo kết cấu để đóng kín phần mở của thân chính đồ chứa, và có phần nối 
được tạo ra tại một mép của nó và có thể được tách rời với phần cuộn của thân chính đồ 
chứa và các đường bao kéo dài từ phía dưới của phần nối và được bố trí dọc theo chu vi 
của phần nối này với các khoảng cách bằng nhau, trong đó một bộ phận mở được tạo kết 
cấu để tách phần cuộn của thân chính đồ chứa và phần nối của nắp đồ chứa, phần cuộn 
và phần nối này được nối với nhau, bộ phận mở này được lắp tại các đường bao. Do đó, 
nắp đồ chứa có thể được mở dễ dàng và có thể ngăn việc gây tổn thương cho người sử 
dụng nhờ đồ chứa được tạo kết cấu để mở được mà không sử dụng dụng cụ và ngăn đầu 
nhọn của nắp đồ chứa tiến tới tiếp xúc với người sử dụng khi nắp đồ chứa của đồ chứa 
được mở. 
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(11) 3260 
(21) 2-2016-00114 (51) 7 F23L  13/00, F23N  3/00 

(22) 08.04.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 201520390233.7       08.06.2015    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.04.2016 
(75) XIE QIBIAO  (CN) 

Shite Industrial Zone, Gangkou Town, Zhongshan City, Guangdong, China 
(74) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 
(54) Thân van có thể điều chỉnh tuyến tính 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất một thân van có thể điều chỉnh tuyến tính gồm một đế van và 
một lõi van, trong đó lòng đế van có một ổ lắp để chứa lõi van, một đầu lõi van được lắp 
vào ổ lắp và có thể quay so với ổ lắp, hai bên van có tương ứng một lỗ nạp khí và tối 
thiểu một lỗ xả khí, cả lỗ nạp khí và lỗ xả khí này đều thông với ổ lắp, lòng lõi van là 
ống dẫn thông với lỗ nạp khí, mặt ngoài của lõi van có tối thiểu một cụm lỗ thông thứ 
nhất thông với ống dẫn hoặc tối thiểu một rãnh có diện tích mặt cắt ngang giảm dần. 
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(11) 3261 
(21) 2-2016-00141 (51) 7 G09F  1/04,  5/04, A61K  6/00 

(22) 25.04.2016 (43) 26.12.2016 
(30) CZ2015-31006 U       25.04.2015     CZ 
(71) GUMBOOKS S.R.O.  (CZ) 

Bruzovice 147, Post code 739 36, Bruzovice, Czech Republic 
(72) Kamil Kavecka (CZ), Martin Merta (CZ), Peter Slahor (CZ) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Vật dụng đa chức năng giúp cung cấp thông tin và phương tiện 

vệ sinh răng miệng 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất vật dụng đa chức năng giúp cung cấp thông tin và phương tiện 

vệ sinh, có chứa phương tiện để vệ sinh răng miệng (2) và nội dung giáo dục và/hoặc nội 
dung hướng dẫn (6) và khẩu hiệu quảng bá hoặc quảng cáo (7), có thể được sử dụng ở 
tất cả những nơi liên quan đến văn hóa, thể thao, ẩm thực, v.v... 
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(11) 3262 
(21) 2-2016-00142 (51) 7 A47F 5/00 

(22) 26.04.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 201520356530.X       28.05.2015    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2016 
(71) TIANYUAN TOP QUALITY INDUSTRIAL CO. LTD.  (TW) 

No.1 yuanshing st., pa-te city, taoyuan, taiwan 
(72) YOU-CHANG HSIEH (TW), YING-CHUN CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Giá kệ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến giá kệ (100), trong đó giá kệ (100) này bao gồm các trụ 
đứng (110) và các thanh ngang (120). Mỗi trụ đứng (110) là một tấm kim loại có tiết 
diện vuông góc. Hơn nữa, mỗi trụ đứng (110) có các lỗ hình thang (111). Mỗi thanh 
ngang (120) là một tấm kim loại hình chữ nhật có các móc gài (122). Các móc gài (122) 
này được tạo liền khối với tấm kim loại hình chữ nhật của thanh ngang (120). Các móc 
gài (122) của các thanh ngang (120) được đưa qua các lỗ hình thang (111) tương ứng, 
sao cho các trụ đứng (110) và các thanh ngang (120) được kết hợp với nhau để tạo thành 
giá kệ (100). Qua các lỗ hình thang (111) của các trụ đứng (110) và các móc gài (122) 
của các thanh ngang (120), giá kệ (100) có thể được lắp và tháo dễ dàng. Hơn nữa, do 
tất cả các cấu trúc của các trụ đứng (110) và các thanh ngang (120) được tạo liền khối, 
nên chi phí sản xuất giá kệ (100) cũng được giảm đáng kể. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
461 

(11) 3263 
(21) 2-2016-00189 (51) 7 F24J  2/52 

(22) 27.05.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 104208348 28.05.2015       TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2016 
(71) SUN RISE E&T CORPORATION  (TW) 

No. 2, Huandong St., Pingtung City, Pingtung County, Taiwan 
(72) Chi-Hsu TUNG (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm đỡ dạng môđun dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm đỡ dạng môđun dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời bao 
gồm các cụm đế (2), mỗi một trong số chúng bao gồm khung đế (21) có các chi tiết 
dạng ống thứ nhất (211) và thứ hai (212), và các cụm nối (23), mỗi một trong số chúng 
nối liền hai cụm đế liền kề trong số các cụm đế (2). Mỗi cụm nối (23) bao gồm hai ống 
lồng (230) và các chi tiết bắt chặt (240). Mỗi ống lồng (230) có phần dạng ống (231) 
lồng trên một đầu của chi tiết dạng ống thứ hai (212) của một trong số hai cụm đế liền 
kề trong số các cụm đế (2), và nắp bít kín (232) được nối với phần dạng ống (231) và 
đóng kín một đầu của chi tiết dạng ống thứ hai (212). Các nắp bít kín (232) tỳ sát với 
nhau và được bắt chặt bởi các chi tiết bắt chặt (240). 
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(11) 3264 
(21) 2-2016-00212 (51) 7 F04B  17/03 

(22) 10.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) TW104209372     11.06.2015    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2016 
(71) MODAOWN & SOMAX INDUSTRY INC.  (TW) 

9F, NO. 196, Sec. 2, Chung-Hsin Rd., Hsin-Tien District, New Taipei City, Taiwan 
(72) Yen-Chung CHOU  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Hệ thống tổ hợp động cơ-bơm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống tổ hợp động cơ-bơm, thông qua việc tạo trục 
truyền động tích hợp, trong đó một đầu của trục truyền động là trục động cơ, đầu còn lại 
là trục bơm được lắp cánh bơm, vì vậy khi động cơ chạy sẽ dẫn động trục truyền động 
quay đồng thời dẫn động chuyển động quay của cánh bơm, nhờ đó hệ thống dẫn động 
đầu bơm đạt hiệu suất cao nhất, loại bỏ được hiện tượng mài mòn khớp nối làm giảm 
hiệu suất, đồng thời có khả năng giảm đáng kể mức độ phức tạp và chi phí của hệ thống. 
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(11) 3265 
(21) 2-2016-00254 (51) 7 B65D  1/02,  1/44,  41/26,  47/06 

(22) 10.12.2014 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/JP2014/082680         10.12.2014 (87) WO2015/093369 25.06.2015 
(30) 2013-263131         19.12.2013      JP 

2014-235272         20.11.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2016 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayaba-cho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP) 
(72) OZAKI, Yukio (JP), KAWAKAMI, Takeru (JP), OSAWA, Tetsuhiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Bình chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa (1) bao gồm phần cổ miệng (3) chứa phần mở (31), và 
thân bình (2) chứa phần đáy (4) và phần thân (5) và được làm bằng nhựa tổng hợp. Bình 
chứa bao gồm nắp (8) được gắn trên phần cổ miệng (3), và nắp (8) bao gồm phần E dốc 
xuống phần thấp hơn của phần cổ miệng (3) khi nắp được gắn lên phần cổ miệng (3). 
Phần thân (5) bao gồm phần vai, vách trước và vách sau (51 và 52) trong đó các bề mặt 
bên trong đối diện nhau, cặp vách phía bên (53 và 54), và tay cầm (7). Rãnh lõm (6) chỉ 
được hình thành ở vách thứ nhất (51), và nhãn được gắn lên vách thứ nhất (51) sao cho 
che phủ rãnh lõm (6). Theo bình chứa của sáng chế, ví dụ, có thể duy trì một cách thỏa 
đáng sự xuất hiện sản phẩm thương mại, được thể hiện, bằng cách thể hiện bình chứa 
sao cho nhãn được gắn lên vách trước đối diện với khách hàng. 
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(11) 3266 
(21) 2-2016-00261 (51) 7 A01C  1/04, A01G  1/00 

(22) 22.01.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/EP2015/051291     22.01.2015 (87) WO2015/110554 30.07.2015 
(30) 1401346.0          24.01.2014      GB 

1401344.5          24.01.2014      GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2016 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) BLAKE, Robin James (GB), COCHRAN, Alan Stephen (GB), HAWKINS, Andrea 

(GB), HOLLOWAY, David (GB), MAY, Leslie (GB), NETTLETON HAMMOND, 
John Henry (GB), SEYMOUR, Paul Edgar (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Miếng lót cây giống và thành phần phủ hạt dùng cho miếng 

lót cây giống 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất miếng lót cây giống được cải tiến, cụ thể là miếng lót cây lúa 

giống, nhằm tối ưu hóa sự tiện lợi của miếng lót. Sáng chế còn đề xuất nguyên liệu có 
các đặc tính cụ thể, và sử dụng nguyên liệu này trong miếng lót cây giống (10), cũng 
như là các lớp thành phần được tạo ra từ nguyên liệu này, và có thể được kết hợp vào 
miếng lót cây giống (10). Một thành phần như vậy là miếng lót phủ nén, dùng làm thành 
phần phủ hạt (02) trong miếng lót cây giống (10) hoàn chỉnh, và để che chắn cho hạt 
(05) khỏi các yếu tố môi trường (ví dụ bức xạ môi trường xung quanh, nhiệt độ, chim và 
côn trùng) trong khi thúc đẩy sự nảy mầm ổn định của hạt và sự sinh trưởng và còn có 
khả năng cung cấp hơi ẩm và dinh dưỡng. Sáng chế còn sử dụng chất kết dính nóng 
chảy bằng nhiệt (04) trong việc sản xuất miếng lót cây giống (10), cũng như trong việc 
sản xuất các thành phần cho miếng lót cây giống (10) này. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất miếng lót cây giống (10) này, và/hoặc các lớp thành phần, và cụ 
thể là đến phương pháp sản xuất thành phần nền ra rễ (06) và/hoặc thành phần phủ hạt 
(02) để sử dụng trong miếng lót cây giống (10) này. 
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(11) 3267 
(21) 2-2016-00270 (51) 7 G06F  17/00 

(22) 02.08.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2016 
(71) Trường Đại học Công nghệ Thông tin  (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Quang Vũ (VN), Lê Đình Duy  (VN), Phan Lê Sang  (VN), Dương Anh Đức 

(VN), Đỗ Văn Tiến  (VN), Ngô Đức Thành (VN) 
(54) Phương pháp phát hiện thông tin bạo lực trong viđeo dựa vào 

việc kết hợp đa đặc trưng 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp phát hiện thông tin bạo lực trong viđeo dựa vào 

việc kết hợp đa đặc trưng, phương pháp được thực hiện thông qua các bước sau: tiền xử 
lý dữ liệu, rút trích đặc trưng thô, biểu diễn đặc trưng, huấn luyện khái niệm bạo lực, 
kiểm tra và kết hợp kết quả. Việc kết hợp đa đặc trưng một cách có chọn lọc và sử dụng 
phương pháp máy học để tăng độ chính xác của việc phát hiện thông tin bạo lực và giúp 
tiết kiệm thời gian tính toán xử lý. Giải pháp hữu ích kiểm duyệt thông tin của viđeo 
giúp ngăn trẻ em tiếp cận các viđeo có chứa thông tin bạo lực.  
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(11) 3268 
(21) 2-2016-00272 (51) 7 B29C  45/73, H05B  3/00 

(22) 03.08.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2016 
(75) 1. Đỗ Thành Trung  (VN) 

01 Võ Văn Ngân, khu phố 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

2. Phạm Sơn Minh  (VN) 
01 Võ Văn Ngân, khu phố 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(54) Hệ thống gia nhiệt bằng khí nóng cho khuôn phun ép nhựa, 
phương pháp gia nhiệt bằng khí nóng cho khuôn phun ép nhựa 
với rãnh khuôn có kích thước micromet 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp gia nhiệt bằng khí nóng cho khuôn phun ép 
nhựa với rãnh khuôn có kích thước micro. Với mục đích tăng nhiệt độ bề mặt lòng 
khuôn, từ đó giúp nâng cao khả năng chảy của dòng nhựa trong lòng khuôn, hệ thống 
gia nhiệt bằng khí nóng cho khuôn phun ép nhựa đã được đề xuất nhằm nâng cao năng 
suất phun ép, đặc biệt với các sản phẩm có kích thước micro. Ngoài ra, khi phun ép với 
hệ thống này, các kết cấu nhỏ trong sản phẩm sẽ được điền đầy nhựa dễ dàng hơn, từ đó, 
khả năng công nghệ của phương pháp phun ép cũng được mở rộng.  
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(11) 3269 
(21) 2-2016-00283 (51) 7 C02F  1/00 

(22) 12.08.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2016 
(75) Nguyễn Như Thanh  (VN) 

P 1007, CC VNT 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(54) Phương pháp và hệ thống xử lý nước thải thuộc da 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp xử lý nước thải thuộc da bao gồm các bước: 

i) xử lý nước thải của quá trình thuộc crom; ii) trộn phần nước thu được ở bước i) với 
nước thải của các quá trình thuộc da còn lại trong bể điều hòa để thu được dung dịch; 
iii) điều chỉnh độ pH của dung dịch thu được ở bước ii); iv) làm keo tụ dung dịch đã 
được điều chỉnh độ pH ở bước iii); v) xử lý phần nước thu được ở bước iv) bằng cách 
bơm phần nước này vào ngăn lắng của bể sâu, sau đó phần nước này đi xuống phía dưới 
và được trộn với một phần nước thải từ ngăn nổi của bể sâu này chảy qua đồng thời được 
sục khí tại một độ sâu nhất định, phần nước đi xuống đáy bể lắng sẽ bắt đầu đi lên theo 
ngăn nổi được gắn máy thổi khí tại một độ sâu nhất định; và vi) lắng phần nước thu 
được tại ví trí phía trên của ngăn nổi đã được xử lý ở bước v). Ngoài ra, giải pháp hữu 
ích còn đề cập đến hệ thống xử lý nước thải thuộc da để thực hiện quy trình nêu trên.  
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(11) 3270 
(21) 2-2016-00305 (51) 7 F23K  5/08, F23D  14/82, F23K  

5/00 
(22) 02.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/TH2015/000015     02.03.2015 (87) WO2015/130241 A1 03.09.2015 
(30) 1401001103          28.02.2014      TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2016 
(75) TOWIWAT, DHITI  (TH) 

163/71, Phahonyothin 32, Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak, Bangkok 10900, 
Thailand 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị dùng để nâng cao hiệu năng đốt cháy nhiên liệu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị dùng để nâng cao hiệu năng đốt cháy nhiên liệu có 
các ống gồm các sợi nung được bện có dạng lưới được làm bằng các vật liệu kim loại 
hoặc phi kim có tính chất là làm giảm điện tích tĩnh giữa các phân tử. Giải pháp hữu ích 
cho phép phân phối tốt hơn khối khí. Khoảng cách giữa các phân tử của khối khí có thể 
nâng cao tính chất dễ cháy của khối khí này và cho phép đốt cháy hoàn toàn. Với cùng 
một lượng khí được sử dụng, nhiệt lượng và năng lượng thu được cũng sẽ tăng lên. 
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(11) 3271 
(21) 2-2016-00321 (51) 7 A01M 29/00 

(22) 14.09.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2016 
(75) Trần Quang Thiều  (VN) 

Thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dụng cụ đuổi chim hình bán nguyệt và phương pháp đuổi chim 

sử dụng dụng cụ này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến dụng cụ đuổi chim hình bán nguyệt bao gồm vành tĩnh (1) 

và vành động (2) hình bán nguyệt, ép chặt với nhau nhờ lò xo (4) được lồng trên thanh 
ngang của vành tĩnh có hai đầu lò xo móc vào hai bên cung tròn của vành tĩnh tạo ra 
cánh tay đòn ép chặt vành động với vành tĩnh, đế gỗ (9), đế yên vị (10) được lắp phía 
dưới đế gỗ, móc an toàn (11) được gắn vào đế gỗ giúp vành động không bật khi lắp, lẫy 
cân bằng (5) được lắp ở giữa thanh ngang của vành tĩnh gồm hai que thép liên kết với 
miếng đối trọng (3) và một móc (6) để cài vào một đầu của thanh kẹp vành động (8), 
thanh thép chữ U (12) cắm vào miếng đối trọng và vuông góc với mặt phẳng vành tĩnh 
(1). Khi chim đậu phải dụng cụ, vành động (2) sẽ đập vào vành tĩnh (1) và miếng đối 
trọng (3), dụng cụ bật tung lên và phát ra tiếng kêu to, làm chim hoảng sợ và bay đi. 
Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến phương pháp đuổi chim sử dụng dụng cụ 
đuổi chim nêu trên. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3272 
(21) 2-2016-00348 (51) 7 C07D  249/08 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2016 
(71) Viện khoa học vật liệu ứng dụng  (VN) 

01, Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
(72) Nguyễn Cửu Khoa (VN) 
(54) Quy trình tổng hợp dược chất anastrozole dùng trong sản 

xuất thuốc điều trị ung thư 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tổng hợp dược chất anastrozole dùng trong sản 

xuất thuốc điều trị ung thư qua hai bước phản ứng, gồm: phản ứng tổng hợp 3,5-bis(2-
xyanoprop-2-yl)benzylbromit, sử dụng tác nhân KBrO3/NaHSO3 để brom hóa 3,5-bis(2-
xyanoprop-2-yl)toluen ở nhiệt độ thường trong hệ dung môi EtOAc/H2O; và phản ứng 
tổng hợp anastrozole từ 3,5-bis(2-xyanoprop-2- yl)benzylbromit, bằng việc sử dụng xúc 
tác chuyển pha TBAB để có thể thực hiện được phản ứng trong dung môi axeton ở nhiệt 
độ phòng. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3273 
(21) 2-2016-00361 (51) 7 F25D  31/00 

(22) 06.03.2015 (43) 26.12.2016 
(86) PCT/AU2015/050090      06.03.2015 (87) WO2015/131249 11.09.2015 
(30) 2014900778           07.03.2014      AU 
(75) KIM, CHANG-HUI  (AU) 

15/290 New South Head Road, Double Bay, New South Wales 2028, Australia 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị làm lạnh chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm lạnh chất lỏng (100) bao gồm bình khí nén (102) và bộ 
phận làm lạnh (104). Bộ phận làm lạnh (104) được cấu tạo nhấn chìm trong bình đựng 
chứa chất lỏng, và bộ phận làm lạnh hoạt động thông chất lỏng với bình khí nén (102) 
và ống xả khí (108) để xả khí. Khi sử dụng, khí nén 5 từ hộp (102) nở ra chảy vào bộ 
phận làm lạnh (104) và thoát ra qua ống xả khí (108), theo cách đó làm lạnh chất lỏng. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3274 
(21) 2-2016-00363 (51) 7 E03F 7/02 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Tấm phai ngăn triều cốt phi kim 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tấm phai ngăn triều lắp đặt tại đầu ra của cống thoát nước 
hoặc cửa xả, hoạt động theo cơ chế đóng mở một chiều, cho phép nước chảy lưu thông 
theo một hướng và ngăn chặn nước chảy theo hướng ngược lại, cụ thể tấm phai ngăn 
triều cốt phi kim theo giải pháp hữu ích bao gồm tấm phai (1) có bộ phận liên kết (2) để 
cho phép tấm phai được gắn vào thân cống, cửa xả bằng các loại liên kết đã biết và được 
nâng hạ bằng động cơ. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3275 
(21) 2-2016-00364 (51) 7 E03F 5/04 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Hệ thống ngăn mùi lồng ghép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống ngăn mùi lồng ghép là hệ thống kết hợp có khả 
năng thu gom nước mưa chuyển xuống hệ thống thoát nước đô thị, chống ngập úng vừa 
ngăn chặn mùi hôi, khí ga thoát ra từ hệ thống ống cống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
không khí. Hệ thống ngăn mùi lồng ghép bao gồm hố thu nước thứ nhất được lắp đặt 
trong lòng hố thu nước thứ hai, Hố thu nước thứ nhất được bố trí nắp song chắn rác ở 
phía trên, mặt bên được khoét lỗ dẫn nước. Hố thu nước thứ hai trong ruột có tấm phai 
chặn chia thành hai phần thu nước và thoát nước. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3276 
(21) 2-2016-00365 (51) 7 E02B 3/14, 3/12 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Tường hắt sóng bê tông cốt phi kim lắp ghép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tường hắt sóng bê tông cốt phi kim lắp ghép là cấu kiện 
được đúc bằng bê tông sử dụng cốt phi kim có đặc tính không làm gia tăng trọng lượng 
riêng bê tông, tăng cường khả năng chịu uốn của bê tông, giảm co ngót, giảm nứt và 
chống thấm tốt, chống chịu ăn mòn hóa học tốt, giúp cho bê tông dễ dàng thích ứng với 
sự biến động mạnh của nhiệt độ môi trường, đặc biệt là môi trường không khí nhiễm 
mặn ven biển. Được ghép tại các công trình đê biển bảo vệ bờ. Ngăn cản và triệt tiêu 
năng lượng xung kích của sóng leo, sóng tràn, không đê nước biển tràn qua bờ đê biển, 
bảo vệ các công trình phía sau bờ đê biển. Mỗi cấu kiện tường hắt sóng bê tông cốt phi 
kim lắp ghép bao gồm phần đỉnh, vòm hắt sóng, khớp nối và khe trượt. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3277 
(21) 2-2016-00367 (51) 7 A01G 9/02 

(22) 11.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR - VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Bồn hoa bê tông đúc sẵn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bồn hoa bê tông đúc sẵn, cụ thể là hệ thống bồn hoa bê 
tông cốt thép, cốt sợi thép phân tán, bê tông cốt sợi đúc sẵn thành mỏng để lắp đặt tại 
các công viên, các công trình tượng đài, ban công nhà, sân vườn treo, khu du lịch vui 
chơi giải trí, đường đô thị, góp phần tạo mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. 
Cụ thể, bồn hoa bê tông đúc sẵn lắp ghép bao gồm phần thân bồn hoa (1) được đúc sẵn, 
đáy có nhiều hình dạng khác nhau như hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình bầu 
dục....và đáy bồn hoa có bố trí hai lỗ tiêu nước chống úng (2). 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3278 
(21) 2-2016-00371 (51) 7 E04C 3/29 

(22) 14.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo  (VN) 
(54) Cấu kiện giằng, vì kèo, xà gồ, cầu phong, li tô, lanh tô bê tông 

cốt phi kim 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến các cấu kiện giằng, vì kèo, xà gồ, cầu phong, li tô, lanh tô 

cấu tạo bằng bê tông cốt phi kim trong hệ khung, hệ mái chịu lực cho các kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, văn phòng 
làm việc... có tính năng tác dụng khác biệt và vượt trội so với các loại cấu kiện truyền 
thống. Cấu kiện được đúc bằng bê tông cốt phi kim loại, tăng cường khả năng chịu uốn 
của bê tông, giảm co ngót, giảm nứt và chống thấm tốt, chống chịu ăn mòn hóa học tốt, 
giúp cho bê tông dễ dàng thích ứng với sự biến động mạnh của nhiệt độ môi trường.  
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(11) 3279 
(21) 2-2016-00372 (51) 7 E03F 5/00 

(22) 14.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo  (VN) 
(54) Bể tự hoại đô thị bảo vệ môi trường 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bể tự hoại đô thị bảo vệ môi trường gồm có ba ngăn: ngăn 
chứa, ngăn lắng và ngăn lọc. Ngăn chứa được nối với ống thu nước thải và ống thông 
hơi, được ngăn cách với ngăn lắng và ngăn lọc bởi vách ngăn. Ngăn lắng được thông với 
ngăn chứa nhờ một lỗ nằm ở khoảng trên của phần vách và một lỗ để thông cặn ở phần 
dưới. Ngăn lọc thông với ngăn lắng nhờ ống nối từ khoảng trên phần vách chạy dài 
xuống dưới đáy ngăn lọc, phía dưới ngăn lọc được thông với ngăn chứa bởi lỗ thông cặn, 
phía trong ngăn lọc có tấm kỹ thuật được kê cao hơn lỗ thông cặn một khoảng, bên trên 
tấm kỹ thuật được bỏ các lớp vật liệu lọc để lọc. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3280 
(21) 2-2016-00373 (51) 7 E03B 11/02 

(22) 14.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Bể chứa nước đúc sẵn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bể chứa nước đúc sẵn sử dụng công nghệ bê tông thành 
mỏng đúc sẵn dùng để chứa nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày bao gồm: 
Thân bể là phần chịu lực chính của cấu kiện được đúc sẵn bằng bê tông theo dạng hình 
hộp rỗng ruột có đáy, phía trên thân bể được bố trí tấm nắp để đậy, tùy thuộc vào kích 
cỡ của bể mà số lượng tấm nắp có thể thay đổi để dễ vận chuyển và thi công khi lắp đặt. 
Tấm nắp có phần cổ được thiết kế nhô cao so với bề mặt làm lỗ kỹ thuật, phía trên lỗ kỹ 
thuật được đậy bằng tấm đan, trên bề mặt tấm nắp được bố trí lỗ chờ để đấu nối với 
đường ống dẫn nước. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3281 
(21) 2-2016-00380 (51) 7 E02D 29/00, E04B 5/48 

(22) 20.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Hào kỹ thuật đấu nối 

  (57)     Giải pháp đề xuất hào kỹ thuật đấu nối các đốt hào được liên kết với nhau bằng khớp 
nối, hào có thể một ngăn hoặc được chia thành nhiều ngăn riêng biệt tùy theo nhu cầu 
cần sử dụng. Mỗi đốt hào bao gồm phần thân hào cố định và phía trên được đậy bằng 
tấm nắp có thể tháo lắp ra được. Điểm khác biệt ở chỗ trên thân đốt hào kỹ thuật được 
thiết kế để lỗ chờ để đấu nối và phân phối các hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tùy thuộc vào 
diện tích, yêu cầu của công trình thi công mà các lỗ chờ được bố trí ở các vị trí khác 
nhau với nhiều hình dáng, kích thước đa dạng. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 3282 
(21) 2-2016-00389 (51) 7 C12N  1/14 

(22) 28.10.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(75) Đặng Thị Cẩm Hà  (VN) 

Nhà số 5, ngõ 158/43 Nguyễn Khánh Toàn, thành phố Hà Nội 
(54) Chế phẩm vi sinh chứa nấm sợi thuộc các chi Thermomyces và 

Chaetomium để sản xuất phân hữu cơ từ phụ phế liệu nông 
nghiệp và chăn nuôi 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chế phẩm vi sinh chứa nấm sợi thuộc các chi 
Thermomyces và Chaetomium từ nấm để sản xuất phân hữu cơ từ phụ phế liệu nông 
nghiệp và chăn nuôi. Chế phẩm này được sản xuất ở dạng lỏng và rắn, chứa 3 chủng 
nấm Thermomyces sp FCBT3, Thermomyces sp FCBT4 và Chaetomium sp FCBT5.  
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(22) 03.11.2016 (43) 26.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 
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(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Hào kỹ thuật có vai đỡ 

  (57)     Giải pháp đề xuất hào kỹ thuật có vai đỡ bao gồm các đốt hào được liên kết với nhau 
bằng mối nối, hào có thể một ngăn hoặc được chia thành nhiều ngăn riêng biệt tùy theo 
nhu cầu cần sử dụng. Mỗi đốt hào bao gồm phần thân hào cố định, điểm khác biệt ở chỗ 
phần thân trên của đốt hào được vát lồi ra hoặc lõm xuống tạo thành vai đỡ để nâng đỡ, 
lồng ghép, định vị và tránh được lực xô ngang các cấu kiện phía trên. 
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(71) 1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh  (VN) 
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(30) 272412 28.05.2015 IN 
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(30) 2015-014062 25.06.2015 JP 
(71) Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.  (JP) 
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(22) 22.12.2015 (43) 26.12.2016 
(30) 2015-014061 25.06.2015 JP 
(71) Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.  (JP) 

115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima, 7728601 Japan 
(72) Kazumasa HASHIMOTO  (JP), Mari SHIOZAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(30) 30-2015-0035331 14.07.2015 KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO., LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 11900, Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (US) 
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(11) 29227 
(21) 3-2016-00223 (28) 01 
(54) Đồng hồ đo nước thông 

minh 

(51) 10-04 

(22) 03.02.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 165255 12.11.2015 CA 
(71) Rynan Technologies Pte Ltd.  (SG) 

Aperia Tower 2, 10 Kallang Avenue, Unit #5-10, Singapore 339510 
(72) Nguyễn Thanh Mỹ (VN), Trương Văn Lượng (VN), Hồng Quốc Cường (VN), Dương 

Thế Anh (VN), Nguyễn Hữu Hiện (VN), Trịnh Ân (VN), Lê Thanh Triều (VN), Nguyễn 
Anh Thông (VN), Dương Minh Khang (VN) 
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(11) 29228 
(21) 3-2016-00231 (28) 01 
(54) Thiết bị hút mùi trong nhà 

bếp 

(51) 23-04 

(22) 03.02.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH ONP - Việt Nam  (VN) 

Xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Patrick Floyd Mc Neal  (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
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(11) 29229 
(21) 3-2016-00287 (28) 01 
(54) Gậy bắt vòng (51) 21-01 

(22) 18.02.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH FOR KIDS  (VN) 

216F Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Tường Linh (VN) 
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(51) 13-03 

(22) 22.03.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Lumi Việt Nam  (VN) 
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(72) Nguyễn Đức Tài (VN), Nguyễn Tuấn Anh (VN), Đàm Đắc Quang (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                        1.1                                    1.2                                  1.3 
 
 

    
 
 

                                    1.4                                        1.5                     1.6               1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
498 

(11) 29232 
(21) 3-2016-00463 (28) 01 
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(54) Nẹp khớp gối có khóa tự rơi 

cho người bại liệt 

(51) 24-02, 24-04 
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(30) 201530433509.0 03.11.2015 CN 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) Xuesong Tian  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29243 
(21) 3-2016-00719 (28) 01 
(54) Nắp thoát khí cho bồn chứa 

nước 

(51) 23-01 

(22) 28.04.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà  (VN) 

Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Vĩnh Sơn (VN) 
(55)  
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(11) 29244 
(21) 3-2016-00721 (28) 01 
(54) Phao bơi (51) 29-02 

(22) 28.04.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH NEW CREATION  (VN) 

134/134A Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thanh Hy  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 29245 
(21) 3-2016-00769 (28) 03 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 06.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại hóa mỹ phẩm Nam Anh 

Khương  (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Hoàng Thị Thoa (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
513 

(11) 29246 
(21) 3-2016-00770 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 06.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại hóa mỹ phẩm Nam Anh 

Khương  (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Hoàng Thị Thoa (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
514 

(11) 29247 
(21) 3-2016-00771 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 06.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại hóa mỹ phẩm Nam Anh 

Khương  (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Hoàng Thị Thoa (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
515 

(11) 29248 
(21) 3-2016-00772 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 06.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại hóa mỹ phẩm Nam Anh 

Khương  (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Hoàng Thị Thoa (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29249 
(21) 3-2016-00773 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 06.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại hóa mỹ phẩm Nam Anh 

Khương  (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Hoàng Thị Thoa (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
517 

(11) 29250 
(21) 3-2016-00777 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 06.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại hóa mỹ phẩm Nam Anh 

Khương  (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Hoàng Thị Thoa (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
518 

(11) 29251 
(21) 3-2016-00851 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 17.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH CA CAO Bến Tre  (VN) 

23/3A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Trần Kiên Định  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
519 

(11) 29252 
(21) 3-2016-00888 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 20.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Trần Văn Tư  (VN) 

Xóm 6, xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
(72) Nguyễn Minh Đức (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
520 

(11) 29253 
(21) 3-2016-00898 (28) 01 
(54) Thiết bị Ra-đa (51) 10-05 

(22) 23.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần thiết bị viễn thông TQT  (VN) 

40 Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 
(72) Trần Minh Nhật (VN) 
(55)  
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(11) 29254 
(21) 3-2016-00921 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 24.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ VHV  (VN) 

24/2/2 đường 23, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Bùi Ngọc Vũ (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
522 

(11) 29255 
(21) 3-2016-00922 (28) 01 
(54) Trạm biến áp một cột hợp 

bộ 

(51) 13-02 

(22) 24.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần chế tạo máy biến áp Mi BA  (VN) 

Km14+100, QL5, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
(72) Trương Văn Thực (VN) 
(74) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự (VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                1.1                           1.2                        1.3                   1.4 
 
 

      
 

                                              1.5               1.6                 1.7              1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
523 

(11) 29256 
(21) 3-2016-00966 (28) 01 
(54) Khung vợt cầu lông (51) 21-02 

(22) 30.05.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Yonex Kabushiki Kaisha  (JP) 

23-13, Yushima 3-Chome Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 
(72) TAKAHIRO YAMAKAWA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(55)  
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(11) 29257 
(21) 3-2016-01009 (28) 01 
(54) Nắp cố định dây điện (51) 13-03 

(22) 02.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần DONGJIN Việt Nam  (VN) 

Lô E2, đường số 5, khu công nghiệp Loteco, Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
(72) LEE SUNG JAE (KR) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29258 
(21) 3-2016-01016 (28) 01 
(54) Xe trượt hai bánh tự cân 

bằng 

(51) 12-14 

(22) 02.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 29/547,900 08.12.2015 US 

201630076824.7 17.03.2016 CN 
(71) CUTTING EDGE PRODUCTS LLC  (US) 

120 Newport Center Drive, Newport Beach, CA 92660, USA 
(72) Babek Khamenian (US), Jason Ivey  (US), Daniel Bryan Laird Edney (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
526 

(11) 29259 
(21) 3-2016-01054 (28) 01 
(54) Thìa nhựa (51) 07-03 

(22) 06.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 

Thuận Lợi  (VN) 
Lô 12, đường Trung Tâm, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lưu Diệu Quang (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  
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527 

(11) 29260 
(21) 3-2016-01056 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm lon bia (51) 19-08 

(22) 06.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn  (VN) 

6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Quang Hải (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29261 
(21) 3-2016-01067 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Đỗ Bá Cường  (VN) 

Xóm 8, Trung Châu, Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
(72) Đỗ Bá Cường  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29262 
(21) 3-2016-01104 (28) 01 
(54) Nắp bình (51) 09-07 

(22) 13.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 29/548,544 15.12.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) James Michael Wiggins (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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531 

(11) 29263 
(21) 3-2016-01110 (28) 01 
(54) Bình phun xịt (51) 09-01 

(22) 14.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên  (VN) 

Lò E3-E4-E5-E6 đuờng số 5, khu công nghiệp Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

(72) Phan Hoài Thanh (VN) 
(55)  
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(11) 29264 
(21) 3-2016-01132 (28) 01 
(54) Bao gói giấy cuộn vệ sinh (51) 09-05 

(22) 16.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Xí nghiệp giấy Thanh Hà  (VN) 

Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Nguyễn Văn Hùng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29265 
(21) 3-2016-01147 (28) 01 
(54) Két sắt (51) 06-04 

(22) 17.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ cơ khí Toàn Gia  (VN) 

Số 94, đường ĐX 95, khu 6, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(72) Hồ Văn Du (VN) 
(55)  
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(11) 29266 
(21) 3-2016-01155 (28) 02 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 17.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 002913350-0001 17.12.2015 EM 

002913350-0002 17.12.2015 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) GERA Naina (IN), Y PHU Marc (FR), XIN Xin (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 29267 
(21) 3-2016-01158 (28) 09 
(54) Chuỗi răng của khoá kéo (51) 02-07 

(22) 20.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 201530541676.7 18.12.2015 CN 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8642 Japan 
(72) Masayoshi KOJIMA (JP), Hideki SATO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
540 

(11) 29268 
(21) 3-2016-01168 (28) 01 
(54) Con kê thép vách và cột (51) 25-02, 25-01 

(22) 20.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Đăng  (VN) 

70/6 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Dương Ngọc Thùy  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
541 

(11) 29269 
(21) 3-2016-01169 (28) 01 
(54) Con kê thép sàn (51) 25-02, 25-01 

(22) 20.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Đăng  (VN) 

70/6 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Dương Ngọc Thùy  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 29270 
(21) 3-2016-01180 (28) 01 
(54) Thân vòi nước (51) 23-01 

(22) 21.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần SX-TM Nam Đô  (VN) 

2C đường số 10, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Tấn Tài (VN) 
(55)  
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(11) 29271 
(21) 3-2016-01187 (28) 01 
(54) Tủ lạnh (51) 15-07 

(22) 21.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 30-2015-0065629 22.12.2015 KR 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea 
(72) Hangbok LEE  (KR), Hongsik KWON (KR), Minsub KIM  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 29272 
(21) 3-2016-01200 (28) 01 
(54) Xe ô tô (51) 12-08 

(22) 22.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2015-028620 23.12.2015 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., 

Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Kuniharu SEO (JP), Patel HIREN (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 29273 
(21) 3-2016-01256 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 24.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH Foseca Việt Nam  (VN) 

Lô G6-1 KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh 

(72) Nguyễn Anh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29274 
(21) 3-2016-01258 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 24.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35  (VN) 

Số 138, tổ 10, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Văn Nhật (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29275 
(21) 3-2016-01259 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 24.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35  (VN) 

Số 138, tổ 10, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Văn Nhật (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29276 
(21) 3-2016-01260 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 24.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35  (VN) 

Số 138, tổ 10, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Văn Nhật (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29277 
(21) 3-2016-01261 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 24.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35  (VN) 

Số 138, tổ 10, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Văn Nhật (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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550 

(11) 29278 
(21) 3-2016-01262 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 24.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35  (VN) 

Số 138, tổ 10, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Văn Nhật (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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551 

(11) 29279 
(21) 3-2016-01263 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 24.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35  (VN) 

Số 138, tổ 10, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Văn Nhật (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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552 

(11) 29280 
(21) 3-2016-01274 (28) 01 
(54) Xe Scut¬ (51) 12-11 

(22) 27.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 105303005 26.05.2016 TW 
(71) Kwang Yang Motor Co., Ltd.   (TW) 

No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan 
(72) SU, CHUAN-CHUN  (TW), HSIEH, Tzu- Hao (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 29281 
(21) 3-2016-01275 (28) 01 
(54) Bật lửa (51) 27-05 

(22) 27.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 003167915-0001 02.06.2016 EM 
(71) FLAMAGAS, S.A.  (ES) 

Metalurgia, 38-42, 08038 Barcelona, Spain 
(72) CHAN LEUNG (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 29282 
(21) 3-2016-01276 (28) 01 
(54) Bật lửa (51) 27-05 

(22) 27.06.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 003167915-0002 02.06.2016 EM 
(71) FLAMAGAS, S.A.  (ES) 

Metalurgia, 38-42. 08038 Barcelona, Spain 
(72) CHAN LEUNG (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 29283 
(21) 3-2016-01278 (28) 01 
(54) Bóng đèn LED (51) 26-04 

(22) 27.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên đèn LED Minh Quang  (VN) 

72 Ký Hòa, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Võ Thị Xuân Thủy (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  
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(11) 29284 
(21) 3-2016-01279 (28) 01 
(54) Thân quạt treo tường (51) 23-04 

(22) 27.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH Tân Tiến SENKO  (VN) 

Lô số 47-49, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Gia Bửu  (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  
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(11) 29285 
(21) 3-2016-01284 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 27.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty CP công nghệ hoá chất Nhật Bản KASUTA  (VN) 

Số 8, ngách 1/33, ngõ 1, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Trần Trung Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29286 
(21) 3-2016-01296 (28) 01 
(54) Máy xăm thẩm mỹ (51) 28-03 

(22) 28.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH Nữ hoàng BEAUTY  (VN) 

Số 740 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đặng Thị Hồng Vân (VN) 
(55)  
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559 

(11) 29287 
(21) 3-2016-01306 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 

(22) 29.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa cơ khí và thương mại Chấn Thuận Thành  (VN)

63/2 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 29288 
(21) 3-2016-01317 (28) 01 
(54) Bao gói giấy cuộn vệ sinh (51) 09-05 

(22) 30.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH giấy Bắc Hải  (VN) 

Số 17/140 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Quách Văn Thiết  (VN) 
(55)  
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(11) 29289 
(21) 3-2016-01318 (28) 01 
(54) Bao gói giấy cuộn vệ sinh (51) 09-05 

(22) 30.06.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH giấy Bắc Hải  (VN) 

Số 17/140 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Quách Văn Thiết (VN) 
(55)  
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562 

(11) 29290 
(21) 3-2016-01335 (28) 01 
(54) Thiết bị đeo tay (51) 10-02, 10-03, 14-02, 14-03 

(22) 04.07.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 201630003500.0 06.01.2016 CN 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) Haiqi ZHANG  (CN), Yun GUO  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

                           1.1                                     1.2                          1.3         1.4       1.5    1.6 
 
 

  
 
 

                                                           1.7                           1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
563 

(11) 29291 
(21) 3-2016-01336 (28) 01 
(54) Thiết bị đeo tay (51) 10-02, 10-03, 14-02, 14-03 

(22) 04.07.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 201630003497.2 06.01.2016 CN 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) Haiqi ZHANG (CN), Yun GUO  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 29292 
(21) 3-2016-01339 (28) 01 
(54) Dụng cụ tuốt vỏ dây điện (51) 08-05, 13-03, 13-99 

(22) 04.07.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2016-012910 16.06.2016 JP 
(71) NAGAKI SEIKI CO., LTD.  (JP) 

4-31, Tashiden 3-chome, Daito-shi, Osaka, 574-0045, JAPAN 
(72) Takayuki Nagaki (JP), Tamotsu IWAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO.,  LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                 1.1                                 1.2                                    1.3 
 

      
 

                                1.4               1.5          1.6                 1.7                                  1.8 
 
 

   
 

                                    1.9                              1.10                                  1.11 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
565 

(11) 29293 
(21) 3-2016-01355 (28) 01 
(54) Máy liên kết vải (51) 15-06 

(22) 07.07.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2016-006513 25.03.2016 JP 
(71) Brother Industries, Ltd.  (JP) 

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan 
(72) Kazutoshi UMEDA  (JP), Itaru SHIBATA (JP), Hiroyasu IWAKOSHI (JP), Kenji 

MURAKAMI (JP), Mitsuharu HATTORI (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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566 

(11) 29294 
(21) 3-2016-01356 (28) 01 
(54) Giàn giáo (51) 25-04 

(22) 07.07.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty CP đầu tư xây dựng và công nghiệp Đại Nam  (VN) 

Số 21 khu TT Bưu điện, Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Chu Lê Vương Định (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  
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(11) 29295 
(21) 3-2016-01370 (28) 01 
(54) Kết cấu gia cường dùng cho 

bê tông cốt thép 

(51) 25-01 

(22) 11.07.2016 (43) 26.12.2016 
(71) 1. SEJONG R & D CO., LTD.  (KR) 

(Bugok-dong) 2F, 32, Dongbugok-ro 9beon-gil, Geumjeong-gu, Busan 46271, Korea 
2. LEE, Jae Ho  (KR) 
39, Dongbugok-ro 12 beon-gil, Geumjeong-gu, Busan 46303, Korea 

(72) LEE, Jae Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 29296 
(21) 3-2016-01373 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 12.07.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Gia Hải Yến  (VN) 

266/78/17 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Triệu (VN) 
(55)  
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(11) 29297 
(21) 3-2016-01377 (28) 02 
(54) Máy giặt (51) 15-05 

(22) 13.07.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2016-000575 14.01.2016 JP 

2016-000576 14.01.2016 JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) Mitsunari Fujii (JP), Tomoyuki ISHIMARU (JP), Masahiko TANOUE (JP), Tan Chien 

SHIUNG (MY) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29298 
(21) 3-2016-01390 (28) 01 
(54) Bồn hoa đúc sẵn (51) 11-02 

(22) 14.07.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 

                                            1.1                               1.2                           1.3 
 

    
 

                                       1.4                  1.5                   1.6                   1.7 
 

   
 

                                                       1.8                                1.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
606 

   
 
 

                                  2.1                                     2.2                               2.3 
 
 

       
 
 

                              2.4                           2.5                         2.6                       2.7 
 
 

  
 
 

                                                     2.8                         2.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
607 

(11) 29330 
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(22) 05.08.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2016-002594 05.02.2016 JP 
(71) 1. FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 
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(22) 05.08.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 002974873 05.02.2016 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
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(21) 3-2016-01617 (28) 01 
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(22) 11.08.2016 (43) 26.12.2016 
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(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và sản xuất 
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(72) Nguyễn Cảnh Hưng (VN) 
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Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
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(30) 002987123 15.02.2016 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
(72) James Shakespeare ALLISON (GB) 
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(22) 15.08.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 002986687 15.02.2016 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) WEI Zhang (CN), WEI HUA Chai (CN) 
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(30) 2014-016245 25.07.2014 JP 

2014-016248 25.07.2014 JP 
(71) Hino Motors, Ltd.  (JP) 

3-1-1, Hinodai, Hino-shi, Tokyo 191-8660 Japan 
(72) Hitoshi TAKAYAMA (JP), Teruo SATOU (JP) 
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(54) Kênh mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 17.08.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(21) 3-2016-01675 (28) 01 
(54) Máy giặt dùng điện (51) 15-05 

(22) 18.08.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2016-004197 26.02.2016 JP 
(71) 1. Aqua Co., Ltd.  (JP) 

2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

2. Qingdao Haier Washing Machine Co., Ltd.  (CN) 
Haier Road No. 1, Hi-tech Zone, Qingdao, P. R. China 

(72) MATSUSAKI Yasuhiro (JP), KUSASE Shingo (JP) 
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(22) 19.08.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần tư vấn, xây dựng và dịch vụ Điện Việt  (VN) 

Số 6, ngõ 226, đường Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
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(72) Bùi Quang Thinh (VN) 
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(22) 19.08.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 002997494 22.02.2016 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                             1.1                                        1.2                                        1.3 
 
 

    
 
 

                                  1.4                             1.5                        1.6                   1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
631 

(11) 29350 
(21) 3-2016-01686 (28) 01 
(54) ¤ tô đồ chơi (51) 21-01 

(22) 19.08.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 002997502 22.02.2016 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
(72) Flavio MANZONI (IT) 
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(11) 29351 
(21) 3-2016-01690 (28) 01 
(54) Thiết bị âm thanh (51) 14-01 

(22) 22.08.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 29/558,566 18.03.2016 US 
(71) Bose Corporation  (US) 

The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of America 
(72) Joel H. Miller (US) 
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(21) 3-2016-01708 (28) 02 
(54) Miếng dán (51) 24-04 

(22) 23.08.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2016-003980 24.02.2016 JP 

2016-003981 24.02.2016 JP 
(71) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan 
(72) Masayoshi MAKI  (JP), Toshiro YAMAGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO. ,LTD) 
(55)  
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(11) 29353 
(21) 3-2016-01748 (28) 01 
(54) Nệm cao su (51) 06-09 

(22) 30.08.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại - sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 

Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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(11) 29354 
(21) 3-2016-01749 (28) 01 
(54) Nệm cao su (51) 06-09 

(22) 30.08.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại - sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 

Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Nguyễn Phúc Quang (VN) 
(55)  
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(11) 29355 
(21) 3-2016-01750 (28) 01 
(54) Nệm cao su (51) 06-09 

(22) 30.08.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại - sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 

Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Nguyễn Phúc Quang (VN) 
(55)  
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(11) 29356 
(21) 3-2016-01752 (28) 01 
(54) Thùng đựng rác (51) 09-09 

(22) 30.08.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 003061134-0003 08.04.2016 EM 
(71) Brabantia Nederland B.V.  (NL) 

De Haak 14, 5555 XK Valkenswaard, The Nethelands 
(72) Joris Kristof Smeets (BE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29357 
(21) 3-2016-01767 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 

(22) 31.08.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty T.N.H.H Tiến Hà  (VN) 

Số 64, khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Văn Tiến (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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(11) 29358 
(21) 3-2016-01769 (28) 01 
(54) Lá côn xe mô tô (51) 12-16 

(22) 31.08.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 1602001309 11.04.2016 TH 
(71) A.BILL.ART. INDUSTRIAL CO., LTD.  (TH) 

1327-1327/1 Moo 1, Sanambin-Lopburilamas Road, Kuanlang Sub-district, Hadyai 
District, Songkhla 90110, Thailand 

(72) Sajja Pornsuwankun (TH) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 29359 
(21) 3-2016-01770 (28) 01 
(54) Thiết bị đo lực căng (51) 10-04 

(22) 31.08.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2016-004806 03.03.2016 JP 
(71) Nagaki Seiki Co., Ltd.  (JP) 

4-31, Tashiden 3-chome, Daito-city Osaka 5740045 Japan 
(72) Nagaki, Takayuki  (JP), Nogawa, Yasutsugu  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 29360 
(21) 3-2016-01793 (28) 01 
(54) Thiết bị âm thanh xách tay (51) 14-01 

(22) 06.09.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 29/559,776 31.03.2016 US 
(71) Bose Corporation  (US) 

The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of America 
(72) Nathan David Schaal  (US), Jay Pupecki  (US), Kurt MacLaurin  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 29361 
(21) 3-2016-01798 (28) 01 
(54) Hộp đựng mực in (51) 18-02 

(22) 06.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS INC.  (JP) 

1-2-28, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-8585, Japan 
(72) Daisuke ETO  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 29362 
(21) 3-2016-01799 (28) 01 
(54) Dụng cụ buộc dây (51) 08-05 

(22) 06.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) SK KOHKI CO., LTD.  (JP) 

Iwamoto-cho 1-4-4, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032 Japan 
(72) Hiromi HIZUME  (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD) 
(55)  
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(11) 29363 
(21) 3-2016-01804 (28) 01 
(54) Lọ đựng kem (51) 09-01 

(22) 07.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại T.M.T  (VN) 

236/17/2 Thái Phiên, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Ngọc Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29364 
(21) 3-2016-01805 (28) 01 
(54) Lọ đựng kem (51) 09-01 

(22) 07.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại T.M.T  (VN) 

236/17/2 Thái Phiên, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Ngọc Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29365 
(21) 3-2016-01806 (28) 01 
(54) Lọ đựng kem (51) 09-01 

(22) 07.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại T.M.T  (VN) 

236/17/2 Thái Phiên, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Ngọc Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                              1.1                                        1.2                                         1.3 
 
 

  
 
 

                                                        1.4                                      1.5 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
648 

(11) 29366 
(21) 3-2016-01845 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 09.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hương Hương Phú  (VN) 

Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
(72) Nguyễn Thị Thu Hương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29367 
(21) 3-2016-01850 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 12.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) LÂM WAI (VN) 
(55)  
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(11) 29368 
(21) 3-2016-01851 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 12.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) LÂM WAI (VN) 
(55)  
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(11) 29369 
(21) 3-2016-01870 (28) 01 
(54) Bếp (51) 07-02 

(22) 14.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại sản xuất dịch vụ FGT  (VN) 

21/4 đường số 5, khu phố Giản Dân, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Đoàn Tất Linh (VN) 
(55)  
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(11) 29370 
(21) 3-2016-01871 (28) 01 
(54) Chai đựng sản phẩm (51) 09-01 

(22) 14.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần VBB  (VN) 

595-597 Luỹ Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Vũ (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 29371 
(21) 3-2016-01872 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 14.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần NISHU Nam Hà  (VN) 

Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  
(72) Đặng Anh Tú  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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(11) 29372 
(21) 3-2016-01873 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 14.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần NISHU Nam Hà  (VN) 

Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
(72) Đặng Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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(11) 29373 
(21) 3-2016-01875 (28) 01 
(54) Chân đế (51) 11-02 

(22) 18.07.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại Bình Minh  (VN) 

Số 82 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Đức Ninh (VN) 
(55)  
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(11) 29374 
(21) 3-2016-01877 (28) 01 
(54) Tay cầm bàn chải đánh 

răng 

(51) 04-02 

(22) 15.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) LÂM WAI  (VN) 
(55)  
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(11) 29375 
(21) 3-2016-01878 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 15.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) LÂM WAI (VN) 
(55)  
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(11) 29376 
(21) 3-2016-01883 (28) 01 
(54) Đồ lưu niệm (51) 11-02, 11-99 

(22) 16.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần PACOM Việt Nam  (VN) 

Số 8, ngõ 162/102 đường Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Duyên Ngọc (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH VIETTHINK (VIETTHINK LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 29377 
(21) 3-2016-01887 (28) 01 
(54) Bao gói bánh (51) 09-05 

(22) 16.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần LIWAYWAY Việt Nam  (VN) 

Số 14, đường số 05, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Robert Tan Li (PH) 
(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(55)  
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(11) 29378 
(21) 3-2016-01888 (28) 01 
(54) Bao gói bánh (51) 09-05 

(22) 16.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần LIWAYWAY Việt Nam  (VN) 

Số 14, đường số 05, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Robert Tan Li (PH) 
(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(55)  
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(11) 29379 
(21) 3-2016-01889 (28) 01 
(54) Bao gói bánh (51) 09-05 

(22) 16.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần LIWAYWAY Việt Nam  (VN) 

Số 14, đường số 05, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Robert Tan Li (PH) 
(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(55)  
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(11) 29380 
(21) 3-2016-01894 (28) 02 
(54) Giày thể thao (51) 02-04 

(22) 16.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai  (VN) 

1/1 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Lai Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29381 
(21) 3-2016-01895 (28) 01 
(54) Giày thể thao (51) 02-04 

(22) 16.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai  (VN) 

1/1 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Lai Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29382 
(21) 3-2016-01896 (28) 02 
(54) Giày thể thao (51) 02-04 

(22) 16.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai  (VN) 

1/1 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Lai Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 29383 
(21) 3-2016-01898 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 19.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Lê Thị Lành  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(72) Lê Thị Lành  (VN) 
(55)  
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(11) 29384 
(21) 3-2016-01899 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 19.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thực nghiệp Tân Hải Lạng Sơn  (VN) 

Khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 
(72) XIE BIN (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29385 
(21) 3-2016-01900 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 19.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Linh Đạt  (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 
(72) Nguyễn Trọng Điện  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29386 
(21) 3-2016-01905 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 19.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Nguyễn Văn Uynh  (VN) 

Khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
(72) Nguyễn Văn Uynh  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 29387 
(21) 3-2016-01907 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 19.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại và sản xuất Hải Đức  (VN) 

2B, Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Tiến Đức (VN) 
(55)  
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(11) 29388 
(21) 3-2016-01915 (28) 01 
(54) Chai đựng thuốc (51) 09-01 

(22) 20.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Nguyễn Tuấn Kiệt  (VN) 

Số 417 Phan Văn Trị, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Tuấn Kiệt  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29389 
(21) 3-2016-01925 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 21.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương  (VN) 

Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Văn Hà  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 29390 
(21) 3-2016-01926 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 21.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương  (VN) 

Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Văn Hà (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 29391 
(21) 3-2016-01930 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần dược Trung Ương 3  (VN) 

Số 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
(72) Nguyễn Thành Linh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29392 
(21) 3-2016-01936 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 23.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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(11) 29393 
(21) 3-2016-01939 (28) 02 
(54) Máy in (51) 18-02 

(22) 23.09.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2016-007291 01.04.2016 JP 

2016-007292 01.04.2016 JP 
(71) Brother Industries, Ltd.  (JP) 

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan 
(72) Toshiya INADA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 29394 
(21) 3-2016-01940 (28) 01 
(54) Máy in (51) 18-02 

(22) 23.09.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2016-007293 01.04.2016 JP 
(71) Brother Industries, Ltd.  (JP) 

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan 
(72) Toshiya INADA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 29395 
(21) 3-2016-01941 (28) 01 
(54) Máy in (51) 18-02 

(22) 23.09.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2016-007294 01.04.2016 JP 
(71) Brother Industries, Ltd.  (JP) 

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan 
(72) Toshiya INADA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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681 

(11) 29396 
(21) 3-2016-01947 (28) 01 
(54) Túi đựng trà (51) 09-05 

(22) 26.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Hương Thành Phú  (VN) 

Số nhà 141, tổ 24, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
(72) Phạm Thị Thu Hương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 
(55)  
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682 

(11) 29397 
(21) 3-2016-01953 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu Bảo Bình  (VN) 

15/32/45 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Chung Vũ Duy (VN) 
(55)  
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(11) 29398 
(21) 3-2016-01954 (28) 01 
(54) Bao đựng kéo (51) 09-05 

(22) 27.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  (VN) 

700/15 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Minh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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(11) 29399 
(21) 3-2016-01960 (28) 02 
(54) Cấu kiện cột bê tông cốt 

phi kim 

(51) 25-02, 25-01 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 29400 
(21) 3-2016-01961 (28) 01 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 29401 
(21) 3-2016-01962 (28) 01 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 29402 
(21) 3-2016-01963 (28) 03 
(54) Cấu kiện móng tường bê 

tông rỗng 

(51) 25-02, 25-01 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 29403 
(21) 3-2016-01964 (28) 02 
(54) Cấu kiện móng cột bê tông 

cốt phi kim 

(51) 25-01, 25-02 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 29404 
(21) 3-2016-01968 (28) 01 
(54) Bàn cà phê (51) 06-03 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) International Atelier Limited  (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong 
(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 29405 
(21) 3-2016-01969 (28) 01 
(54) Tủ để các thiết bị truyền 

thông đa phương tiện 

(51) 06-04 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) International Atelier Limited  (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong 
(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29406 
(21) 3-2016-01970 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) International Atelier Limited  (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong 
(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29407 
(21) 3-2016-01972 (28) 01 
(54) Tủ đựng (51) 06-04 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) International Atelier Limited  (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong 
(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29408 
(21) 3-2016-01975 (28) 01 
(54) Bàn ăn (51) 06-03 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) International Atelier Limited  (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong 
(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                1.1                                       1.2                                      1.3 
 

   
 

                                                      1.4                                     1.5 
 

  
 

                                                        1.6                                   1.7 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
698 

(11) 29409 
(21) 3-2016-01976 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 

(22) 28.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) International Atelier Limited  (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong 
(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29410 
(21) 3-2016-01987 (28) 01 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 

(22) 30.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Hoàng Giang  (VN) 

Cụm công nghiệp Khu 4, Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Đào Quang Chuyện (VN) 
(55)  
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(11) 29411 
(21) 3-2016-01989 (28) 01 
(54) Nắp nhựa (51) 09-07 

(22) 30.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 29412 
(21) 3-2016-01990 (28) 01 
(54) Bơm định lượng (51) 15-02 

(22) 19.08.2014 (43) 26.12.2016 
(30) 002444117-0001 09.04.2014 EM 

002444117-0002 09.04.2014 EM 
(71) DOSATRON INTERNATIONAL  (FR) 

Rue Pascal, 33370 Tresses, Bordeaux, France 
(72) Christophe CHARRIERE (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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                                                        1.6                                  1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
702 

(11) 29413 
(21) 3-2016-01991 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 30.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH trà và cà phê Cao Đại Nguyên  (VN) 

Số C2B/18 đường Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Bùi Điền (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                 1.1                                                                     1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
703 

(11) 29414 
(21) 3-2016-01993 (28) 03 
(54) Bao gói đựng thực phẩm (51) 09-05 

(22) 30.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) KIM, Sae Yoon (KR), KWON, Hyuk Lyul (KR), SONG, Chae Won (KR), JUNG, In 

Sun (KR), CHOI, Hyung Kyung (KR), HWANG, Su Im (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                   1.1                                    1.2                                   1.3 
 
 

     
 
 

                       1.4          1.5                        1.6                                      1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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                                                       3.6                                   3.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
705 

(11) 29415 
(21) 3-2016-01994 (28) 03 
(54) Bao gói đựng thực phẩm (51) 09-05 

(22) 30.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) KIM, Sae Yoon (KR), Kwon, Hyuk Lyul (KR), Song, Chae Won (KR), Jung, In Sun 

(KR), Choi, Hyung Kyung (KR), Hwang, Su Im (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                             1.1                             1.2                       1.3                   1.4         1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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                           2.1                         2.2                           2.3                   2.4         2.5 
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                             3.1                          3.2                          3.3                 3.4            3.5 
 
 

  
 

                                                          3.6                                3.7 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
707 

(11) 29416 
(21) 3-2016-01996 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 30.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH nội thất Tân Lợi Phát  (VN) 

Số 45 đường ĐT 835, ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
(72) Đặng Hoàng Gia (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                                1.1                          1.2                      1.3                       1.4 
 
 

  
 
 

                                                           1.5                         1.6



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
708 

(11) 29417 
(21) 3-2016-01997 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 30.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH nội thất Tân Lợi Phát  (VN) 

Số 45 đường ĐT 835, ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
(72) Đặng Hoàng Gia (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                               1.1                         1.2                         1.3                     1.4 
 
 

  
 
 

                                                              1.5                       1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
709 

(11) 29418 
(21) 3-2016-01998 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 30.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH nội thất Tân Lợi Phát  (VN) 

Số 45 đường ĐT 835, ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
(72) Đặng Hoàng Gia (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                               1.1                                          1.2                                      1.3 
 
 

  
 
 

                                                      1.4                                          1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
710 

(11) 29419 
(21) 3-2016-01999 (28) 01 
(54) Đế giữ thanh treo (51) 06-02, 06-08 

(22) 30.09.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Chính  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                  1.1                                              1.2  
 
 

   
 
 

                                                      1.3                     1.4               1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
711 

(11) 29420 
(21) 3-2016-02005 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 03.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH phân bón hữu cơ Bách Tùng  (VN) 

Tổ 16, đường liên xã Bàu Sen, ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai 

(72) Đỗ Khắc Tùng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
712 

(11) 29421 
(21) 3-2016-02006 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 03.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hòa Cát  (VN) 

Đội 1, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Hồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                               1.1                                                           1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
713 

(11) 29422 
(21) 3-2016-02009 (28) 01 
(54) Kìm cắt móng tay (51) 28-03 

(22) 03.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  (VN) 

700/15 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Minh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                               1.1                                         1.2                  1.3 
 
 

     
 
 

                                        1.4                        1.5                             1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
714 

(11) 29423 
(21) 3-2016-02010 (28) 01 
(54) Kìm cắt móng tay (51) 28-03 

(22) 03.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  (VN) 

700/15 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Minh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                            1.1                                      1.2                         1.3 
 
 

     
 
 

                                         1.4                            1.5                              1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
715 

(11) 29424 
(21) 3-2016-02011 (28) 01 
(54) Kìm cắt móng tay (51) 28-03 

(22) 03.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  (VN) 

700/15 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Minh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                            1.1                                         1.2                          1.3 
 
 

     
 
 

                                         1.4                             1.5                             1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
716 

(11) 29425 
(21) 3-2016-02014 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 03.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Bình Minh  (VN) 

60/8 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Cao Minh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
717 

(11) 29426 
(21) 3-2016-02015 (28) 02 
(54) Máng trồng cây (51) 11-02 

(22) 03.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Phạm Thái Quốc  (VN) 

A8-6/6 trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

(72) Phạm Thái Quốc  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                                   1.1                                                1.2                               1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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                                                     2.4                                        2.5 
 
 

    
 
 

                                                         2.6                                  2.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
719 

(11) 29427 
(21) 3-2016-02019 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ nước hoa (51) 09-03 

(22) 03.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Lâm Phương Bình  (VN) 

18 đường số 7, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Phương Bình  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                             1.1                                                                 1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
720 

(11) 29428 
(21) 3-2016-02020 (28) 01 
(54) Trạm biến áp hợp bộ kiểu 

đứng 

(51) 13-02 

(22) 19.08.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần tư vấn, xây dựng và dịch vụ Điện Việt  (VN) 

Số 6, ngõ 226, đường Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(72) Bùi Quang Thinh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                    1.1                            1.2                      1.3                     1.4                      1.5 
 
 

  
 
 

                                                            1.6                      1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
721 

(11) 29429 
(21) 3-2016-02029 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 05.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Trần Công Danh  (VN) 

198/47A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Công Danh  (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
722 

(11) 29430 
(21) 3-2016-02039 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
723 

(11) 29431 
(21) 3-2016-02040 (28) 01 
(54) Can nhựa (51) 09-02 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                   1.1                                 1.2                        1.3                1.4 
 
 

  
 
 

                                                       1.5                              1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
724 

(11) 29432 
(21) 3-2016-02045 (28) 01 
(54) Bút viết (51) 19-06 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 003305028-0001 13.07.2016 EM 
(71) Premec SA  (CH) 

Via Ponteggia 19, 6814 Cadempino, Switzerland 
(72) Luca Ossola (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                     1.1                                                    1.2         1.3          1.4           1.5 
 

  
 

                                                                    1.6        1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
725 

(11) 29433 
(21) 3-2016-02046 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Delta   (VN) 

84 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Trương Quốc Tiến (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                                  1.1                           1.2                     1.3 
 
 

  
 
 

                                                             1.4                   1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
726 

(11) 29434 
(21) 3-2016-02047 (28) 01 
(54) Khay đựng thực phẩm (51) 07-01, 07-99 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 30-2016-0017079 11.04.2016 KR 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) CHOI, Hyung Kyung (KR), KWON, Hyuk Lyul (KR), KIM, Sae Yoon (KR), SONG, 

Chae Won (KR), JUNG, In Sun (KR), HWANG, Su Im (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                              1.1                                            1.2                                     1.3 
 
 

  
 
 

                                                     1.4                                       1.5 
 
 

     
 
 

                                                      1.6                                      1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
727 

(11) 29435 
(21) 3-2016-02048 (28) 01 
(54) Trụ ép dùng cho phin cà phê (51) 07-02 

(22) 11.08.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và sản xuất 

giải pháp công nghiệp Quả Cam  (VN) 
11 Tản Viên, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Cảnh Hưng  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                      1.1                                  1.2 
 
 

   
 
 

                                  1.3                                  1.4                                     1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
728 

(11) 29436 
(21) 3-2016-02049 (28) 01 
(54) Khăn trải bàn (51) 06-13 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Lực Quán (VN) công nghiệp nhựa  (VN) 

Đường số 9, khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Văn Thịnh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
729 

(11) 29437 
(21) 3-2016-02050 (28) 01 
(54) Khăn trải bàn (51) 06-13 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Lực Quán (VN) công nghiệp nhựa  

(VN) 
Đường số 9, khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(72) Nguyễn Văn Thịnh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
730 

(11) 29438 
(21) 3-2016-02051 (28) 01 
(54) Khăn trải bàn (51) 06-13 

(22) 06.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Lực Quán (VN) công nghiệp nhựa  (VN) 

Đường số 9, khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Văn Thịnh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
731 

(11) 29439 
(21) 3-2016-02053 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần ong mật Tiền Giang  (VN) 

Tầng 2, Tòa nhà Ngọc Đông Dương, 76 Cách Mạng Tháng 8, phường 06, quận 03, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Kim Phượng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

  
 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
732 

(11) 29440 
(21) 3-2016-02054 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần ong mật Tiền Giang  (VN) 

Tầng 2, toà nhà Ngọc Đông Dương, 76 Cách Mạng Tháng 8, phường 06, quận 03, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Kim Phượng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
733 

(11) 29441 
(21) 3-2016-02055 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 07.10.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 30-2016-0034365 14.07.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) SEO, Jeong Hyun (KR), YANG, Teo  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29442 
(21) 3-2016-02056 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 07.10.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 30-2016-0035560 21.07.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Park, Jin Won  (KR), LEE, Seung Ju  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29443 
(21) 3-2016-02057 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 07.10.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 30-2016-0035562 21.07.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Park, Jin Won  (KR), LEE, Seung Ju  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29444 
(21) 3-2016-02058 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03, 28-02 

(22) 07.10.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 30-2016-0037296 29.07.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) LEE, Ji Hee (KR), YANG, Teo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29445 
(21) 3-2016-02062 (28) 03 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 07.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Lâm Phương Bình  (VN) 

18 đường số 7, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Phương Bình  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
739 

(11) 29446 
(21) 3-2016-02070 (28) 03 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 10.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long  (VN) 

Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Lương Văn Hoá (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
741 

(11) 29447 
(21) 3-2016-02081 (28) 01 
(54) Đế của khung võng xếp (51) 06-02 

(22) 10.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần văn Chính  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29448 
(21) 3-2016-02083 (28) 01 
(54) Đế giữ thanh treo (51) 06-02 

(22) 10.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Chính  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
743 

(11) 29449 
(21) 3-2016-02084 (28) 01 
(54) Bình cách nhiệt (51) 07-07 

(22) 10.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên nhựa Tý Liên  (VN) 

130B ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 
(72) Nguyễn Diệp Bích Liên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
744 

(11) 29450 
(21) 3-2016-02086 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 11.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 

580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Chí Đức (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
745 

(11) 29451 
(21) 3-2016-02087 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 11.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Vũ Thị Tươi  (VN) 

Số nhà 3A/30/415 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phồ Hải 
Phòng 

(72) Vũ Thị Tươi  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29452 
(21) 3-2016-02090 (28) 01 
(54) Giá bày hàng (51) 20-02 

(22) 09.12.2014 (43) 26.12.2016 
(30) 002480095 11.06.2014 EM 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy) 
(72) Daniele PINNA (IT), Davide ZANOLINI (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
747 

(11) 29453 
(21) 3-2016-02091 (28) 01 
(54) Giá bày hàng (51) 20-02 

(22) 09.12.2014 (43) 26.12.2016 
(30) 002480095 11.06.2014 EM 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy) 
(72) Daniele PINNA (IT), Davide ZANOLINI (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
748 

(11) 29454 
(21) 3-2016-02094 (28) 01 
(54) Xà phòng cục (51) 28-02 

(22) 11.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hương  (VN) 

111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Trung Quân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
749 

(11) 29455 
(21) 3-2016-02095 (28) 01 
(54) Bộ phân phối theo định 

lượng 

(51) 28-99 

(22) 26.02.2015 (43) 26.12.2016 
(30) 29/500616 27.08.2014 US 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) ENGA Agnete (NO), SANCHEZ Ivan Exposito (ES), NICHOLSON Jamie Mark (GB), 

LOZEAU Kevin Richard  (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
750 

(11) 29456 
(21) 3-2016-02096 (28) 01 
(54) Lọ đựng dầu nhớt (51) 09-02 

(22) 11.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH Thuỷ Hoàng Phát  (VN) 

15 Phước Hưng, phường 08, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Cổ Nguyên Hiếu (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
751 

(11) 29457 
(21) 3-2016-02097 (28) 01 
(54) Lưới tản nhiệt cho xe ô tô (51) 12-16 

(22) 11.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Masanobu INO (JP), Junichi HORII  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
752 

(11) 29458 
(21) 3-2016-02098 (28) 01 
(54) Thanh chắn chống va đập 

phía trước cho ô tô 

(51) 12-16 

(22) 11.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Masanobu INO (JP), Junichi HORII (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                             1.1                                        1.2                                         1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
753 

(11) 29459 
(21) 3-2016-02100 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 12.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Nguyễn Bá Lâm  (VN) 

78 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
754 

(11) 29460 
(21) 3-2016-02101 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 12.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Nguyễn Bá Lâm  (VN) 

78 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
755 

(11) 29461 
(21) 3-2016-02103 (28) 01 
(54) Ke chống bão (51) 08-08 

(22) 12.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất và thương mại ZAKE Việt  (VN) 

Số 1, ngách 1, ngõ 36, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(72) Võ Phú Quang (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29462 
(21) 3-2016-02104 (28) 01 
(54) Xe ô tô (51) 12-08 

(22) 12.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) LEYRIKH Anatoliy Andreevich  (RU) 

Apt.114, bld.1, 6 Tverskaya Str., Moscow 125009, Russia 
(72) LEYRIKH Anatoliy Andreevich  (RU) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
757 

(11) 29463 
(21) 3-2016-02124 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01, 07-07 

(22) 13.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29464 
(21) 3-2016-02134 (28) 01 
(54) Khóa cửa thông minh (51) 08-07 

(22) 13.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Rynan Technologies Pte Ltd.   (SG) 

Aperia Tower 2, 10 Kallang Avenue, Unit #5-10, Singapore 339510 
(72) Nguyễn Thanh Mỹ (VN), Hồng Quốc Cường (VN), Trương Văn Lượng (VN), Đoàn Quốc 

Nam  (VN), Võ Quốc Việt (VN), Phạm Hoàng Lượm  (VN), Trần Minh Tuấn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29465 
(21) 3-2016-02135 (28) 01 
(54) Thiết bị chiếu sáng (51) 26-05 

(22) 13.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) CP IP Holdings Limited  (HK) 

17/F, 8 Wing Lok Street, Hong Kong, PRC 
(72) David Boulanger (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
760 

(11) 29466 
(21) 3-2016-02136 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc mỡ (51) 09-03 

(22) 14.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần đầu tư Kim Long  (VN) 

Lô 2A, khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Hải Đức (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO CONSULTANCY CORP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
761 

(11) 29467 
(21) 3-2016-02137 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 14.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam 

Việt  (VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(72) Nguyễn Thị Huyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
762 

(11) 29468 
(21) 3-2016-02138 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 14.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam 

Việt  (VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(72) Nguyễn Thị Huyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
763 

(11) 29469 
(21) 3-2016-02139 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 14.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam 

Việt  (VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(72) Nguyễn Thị Huyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29470 
(21) 3-2016-02144 (28) 01 
(54) Tủ lạnh (51) 15-07 

(22) 14.10.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 2016-008339 15.04.2016 JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) Ken OHMAE (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
765 

(11) 29471 
(21) 3-2016-02148 (28) 01 
(54) ống lọc nước trái cây (51) 07-07, 23-01, 31-01 

(22) 15.07.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến  (VN) 

216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Huê (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29472 
(21) 3-2016-02151 (28) 01 
(54) Thiết bị kết nối không dây (51) 14-03 

(22) 18.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thiết bị viễn thông  (VN) 

Km27, quốc lộ 1A, KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Đỗ Tuyên Ký (VN), Phạm Chí Việt Hùng  (VN), Nguyễn Văn Định  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L (Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29473 
(21) 3-2016-02161 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 19.10.2016 (43) 26.12.2016 
(30) 30-2016-0040603 19.08.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) LEE, Seung Ju (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
768 

(11) 29474 
(21) 3-2016-02164 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 19.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty cổ phần  (VN) 

Số 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nghiêm Văn Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
769 

(11) 29475 
(21) 3-2016-02167 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 19.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty cổ phần  (VN) 

Số 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nghiêm Văn Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
770 

(11) 29476 
(21) 3-2016-02175 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 20.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần S NEW RICE  (VN) 

Lô MA2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(72) Nguyễn Thị Tú Oanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29477 
(21) 3-2016-02176 (28) 02 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 20.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần S NEW RICE  (VN) 

Lô MA2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(72) Nguyễn Thị Tú Oanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
773 

(11) 29478 
(21) 3-2016-02179 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 20.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Doanh nghiệp tư nhân giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
774 

(11) 29479 
(21) 3-2016-02180 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 20.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Doanh nghiệp tư nhân giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
775 

(11) 29480 
(21) 3-2016-02187 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 21.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
776 

(11) 29481 
(21) 3-2016-02188 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 21.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
777 

(11) 29482 
(21) 3-2016-02189 (28) 01 
(54) Thước (51) 19-06 

(22) 21.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
778 

(11) 29483 
(21) 3-2016-02190 (28) 01 
(54) Thước (51) 19-06 

(22) 21.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
779 

(11) 29484 
(21) 3-2016-02191 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-01 

(22) 21.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29485 
(21) 3-2016-02192 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 21.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29486 
(21) 3-2016-02196 (28) 01 
(54) Bát tô (51) 07-01 

(22) 24.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn DONG HWA  (VN) 

Khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
(72) Jang Kwan Soon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29487 
(21) 3-2016-02210 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 26.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH MI LO PHA  (VN) 

91/6 Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Quốc Khánh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
783 

(11) 29488 
(21) 3-2016-02224 (28) 01 
(54) Hộp thuốc (51) 09-03 

(22) 26.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Tồn Sanh  (VN) 

L5-33, khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

(72) Cao Thị Diễm Trang (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
784 

(11) 29489 
(21) 3-2016-02235 (28) 05 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 27.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Acecook Việt Nam  (VN) 

Lô II-3, đường số 11, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Kajiwara Junichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
788 

(11) 29490 
(21) 3-2016-02237 (28) 02 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 27.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần Acecook Việt Nam  (VN) 

Lô II-3, đường số 11, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Kajiwara Junichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
790 

(11) 29491 
(21) 3-2016-02238 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 28.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Tân Trường Hưng  (VN) 

Số 6, ngách 6/203, tổ dân phố Miêu Nha 2, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Bùi Anh Thái (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
791 

(11) 29492 
(21) 3-2016-02242 (28) 05 
(54) Thùng mì (51) 09-03 

(22) 28.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam  (VN) 

Lô II-3, đường số 11, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) KAJIWARA JUNICHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29493 
(21) 3-2016-02243 (28) 02 
(54) Thùng mì (51) 09-03 

(22) 28.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam  (VN) 

Lô II-3, đường số 11, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) KAJIWARA JUNICHI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29494 
(21) 3-2016-02244 (28) 02 
(54) Thùng mì (51) 09-03 

(22) 28.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam  (VN) 

Lô II-3, đường số 11, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) KAJIWARA JUNICHI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
799 

(11) 29495 
(21) 3-2016-02245 (28) 04 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 28.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoà Hưng  (VN) 

Số 163, quốc lộ 80, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
(72) Nguyễn Ngọc Vân Anh (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(11) 29496 
(21) 3-2016-02246 (28) 03 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 28.10.2016 (43) 26.12.2016 
(71) Ever Delicious Food Industries Sdn. Bhd.  (MY) 

No. 1-3, Taman Bakri, Kundang Ulu, 84710 Ledang, Johor, Malaysia 
(72) Lim Jian Wei  (MY) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2015-04104 (220) 13.02.2015 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Justin Harry Wheatcroft  

(VN) 
13 đường số 6, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; giường ngủ; ghế (ngồi); tủ 

đựng có nhiều ngăn kéo; bàn làm việc; khung tranh ảnh; giá (đồ đạc); tủ trưng bày (đồ 
đạc); bàn.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn; dịch vụ bán lẻ; dịch vụ bán lẻ trực tuyến; dịch vụ đặt hàng 
trực tuyến; tất cả các dịch vụ này đều trong lĩnh vực đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong 
văn phòng; giường ngủ; ghế (ngồi); tủ đựng có nhiều ngăn kéo; bàn làm việc; khung tranh 
ảnh; giá (đồ đạc); tủ trưng bày (đồ đạc); bàn, dụng cụ nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho 
nhà bếp.  

 

(210) 4-2015-04105 (220) 13.02.2015 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(731) Justin Harry Wheatcroft  

(VN) 
13 đường số 6, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; giường ngủ; ghế (ngồi); tủ 

đựng có nhiều ngăn kéo; bàn làm việc; khung tranh ảnh; giá (đồ đạc); tủ trưng bày (đồ 
đạc); bàn.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn; dịch vụ bán lẻ; dịch vụ bán lẻ trực tuyến; dịch vụ đặt hàng 
trực tuyến; tất cả các dịch vụ này đều trong lĩnh vực đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong 
văn phòng; giường ngủ; ghế (ngồi); tủ đựng có nhiều ngăn kéo; bàn làm việc; khung tranh 
ảnh; giá (đồ đạc); tủ trưng bày (đồ đạc); bàn, dụng cụ nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho 
nhà bếp.  
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(210) 4-2015-06991 (220) 30.03.2015 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tecomen  
(VN) 
Số 1/15, đường Ngọc Hồi, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị phân phối nước; thiết bị khử trùng; thiết bị làm 
sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị máy móc để tinh lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị 
ion hóa dùng để xử lý nước hoặc không khí. 

 

 
(210) 4-2015-12197 (220) 18.05.2015 

  (441) 26.12.2016 
(300) 303216258 27.11.2014 HK 

(731) SUN LIFE ASSURANCE COMPANY 
OF CANADA  (CA) 
150 King Street West, Suite 1400, 
Toronto, Ontario M5H 1J9, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống), cụ thể là: xuất bản phẩm có nội dung 
về các chỉ số về sức khỏe cá nhân và mối liên hệ giữa sức khỏe cá nhân và tài chính cá 
nhân. 

 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in, cụ thể là: xuất bản phẩm có nội dung về các chỉ số về 
sức khỏe cá nhân và mối liên hệ giữa sức khỏe cá nhân và tài chính cá nhân. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp thông tin tài chính, cụ thể là: cung cấp các chỉ số về sức khỏe 
cá nhân và mối liên hệ giữa sức khỏe cá nhân và tài chính cá nhân; dịch vụ tư vấn và cố 
vấn tài chính; dịch vụ tư vấn và cố vấn bảo hiểm. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến (không tải xuống được), cụ thể là: 
cung cấp các chỉ số về sức khỏe cá nhân và mối liên hệ giữa sức khỏe cá nhân và tài chính 
cá nhân. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin về sức khỏe, cụ thể là: cung cấp các chỉ số về sức 
khỏe cá nhân và mối liên hệ giữa sức khỏe cá nhân và tài chính cá nhân. 

 

 
(210) 4-2015-18489 (220) 15.07.2015 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 5.9.19; 1.15.21; 4.5.1; A5.3.13 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dịch vụ và thương mại Kim 
Ngọc  (VN) 
6E Tú Xương, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; đậu phụ (đậu hũ). 
 

Nhóm 30: Kem làm từ sữa đậu nành (kem lạnh); bánh làm từ đậu nành.  
 

 
(210) 4-2015-24998 (220) 11.09.2015 

  (441) 26.12.2016 
(300) 66740 11.03.2015 JM 

  
(731) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; phần cứng máy vi tính; phần mềm 

trò chơi điện tử cầm tay thích hợp cho việc sử dụng với một màn hình hiển thị hoặc màn 
hình bên ngoài; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị 
điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, 
và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện 
tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử; 
thiết bị đọc sách điện tử; phần mềm trò chơi máy tính dùng cho máy trò chơi điện tử; thiết 
bị điện tử số hóa cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay 
có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, 
thư điện tử, và các dữ liệu số hóa khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, 
và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho 
phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; 
máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa khác; máy ghi 
âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay 
băng cát xét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và đầu máy 
chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy bằng âm 
thanh kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu 
âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; bộ thu âm 
thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai 
nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô- đem; thiết 
bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe 
nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; 
thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị thông tin liên lạc theo 
phương thức không dây để truyền âm thanh, giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp 
(dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ 
tính; con chíp (mạch điện từ siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình 
và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti-vi; đầu máy thu hình; màn 
hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; trò chơi điện 
tử và máy tính (các chương trình ghi sẵn hoặc có thể tải xuống); phần mềm máy tính dùng 
cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức 
du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp 
thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa 
điểm theo tùy chọn của người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện 
tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, 
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chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, 
hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn 
phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực 
hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò 
chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại và các 
thiết bị điện tử số hóa cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân 
phối văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương 
tiện khác thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử 
và thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân 
phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) và người sử dụng 
được kết nối tới các mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, mạng 
điện tử và các mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết 
bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm xuất bản 
điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin cá nhân; 
âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; sách, 
tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và các ấn phẩm điện tử 
khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký tự; phần mềm 
nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; phần mềm 
máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện tử; 
phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn cho 
người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính 
được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đấu nối, bộ nối, dây 
dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính 
có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị 
ghép nối) và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị 
máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để 
dùng với các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với các 
sản phẩm nêu trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; máy 
đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị 
đo chiều cao cửa mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự 
động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; 
bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch [các lớp silicon]; mạch tích hợp; màn hình 
huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt 
điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu 
lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích 
công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; 
phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất 
được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo động, thiết bị cảm biến báo động và hệ thống 
giám sát báo động; hệ thống an ninh và giám sát nơi ở; thiết bị dò khói và khí cácbon 
mono-xít (CO); máy điều nhiệt, thiết bị giám sát, thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho 
hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và thông gió, khóa và chốt cửa điện và điện 
tử cho cửa ra vào và cửa sổ; bộ điều khiển từ xa dùng để mở và đóng ga-ra; Bộ điều khiển 
từ xa dùng để mở cho rèm, rèm vải, mành che nắng, mành che cửa sổ, bộ điều khiển ánh 
sáng; ổ cắm điện; công-tắc điện và điện tử; phần mềm hệ điều hành máy tính. 

 
Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường 
hoặc để bàn; đồng hồ; máy ghi thời gian được sử dụng như đồng hồ; đồng hồ bấm giây; 
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dây đeo đồng hồ; dây đồng hồ; hộp dùng cho đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường hoặc 
để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; các bộ phận của đồng hồ đeo tay, đồng 
hồ treo tường hoặc để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồ trang sức. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông; thông tin liên lạc 
bằng máy tính, thông tin liên lạc với nhau qua máy tính; dịch vụ điện báo, điện tín và điện 
thoại; dịch vụ tập hợp và truyền bản fax, tin nhắn; truyền dữ liệu và thông tin bằng các 
phương tiện điện tử, máy tính, cáp, sóng vô tuyến, máy điện báo ghi chữ, thư qua điện 
thoại (teleletter), thư điện tử, máy fax, truyền hình, sóng cực ngắn (vi ba), tia lade, vệ tinh 
liên lạc hay các phương tiện liên lạc điện tử; cung cấp dịch vụ viễn thông không dây qua 
mạng thông tin liên lạc điện tử; truyền theo phương thức điện tử dữ liệu và tài liệu qua 
internet hoặc các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; dịch vụ thư điện tử; chuyển tin 
nhắn bằng cách truyền điện tử; dịch vụ nhắn tin số hóa không dây, dịch vụ nhắn tin, và 
dịch vụ thư điện tử, bao gồm dịch vụ cho phép người dùng gửi và/hoặc nhận tin nhắn qua 
mạng dữ liệu không dây; cho thuê ngắn hạn và dài hạn thiết bị thông tin liên lạc và hộp 
thư điện tử; dịch vụ tin tức điện tử; cung cấp bản tin trực tuyến để truyền tin nhắn giữa các 
người dùng máy tính; dịch vụ truy cập viễn thông; cung cấp truy cập viễn thông tới các 
trang web; cung cấp truy cập và đường dẫn viễn thông tới cơ sở dữ liệu máy tính và thư 
mục qua internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; cung cấp truy cập tới cơ sở 
dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến về văn bản, dữ liệu, ảnh, âm thanh, hình ảnh và nội 
dung đa phương tiện; cung cấp truy cập viễn thông tới các mạng thông tin liên lạc điện tử 
với các phương tiện nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và các 
đường dẫn tới các máy tính chủ của bên thứ ba, các bộ xử lý máy tính và các người dùng 
máy tính; cung cấp truy cập tới các trang web mạng xã hội; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ 
thể là, so khớp người dùng để truyền nhạc, bản ghi hình ảnh và âm thanh qua các mạng 
thông tin liên lạc; cung cấp truy cập viễn thông tới các mạng thông tin liên lạc điện tử, để 
truyền hoặc nhận âm thanh, hình ảnh hoặc nội dung đa phương tiện; truyền âm thanh, 
hình ảnh và nội dung đa phương tiện số hóa qua dường viễn thông; truyền điện tử các tập 
tin (file) âm thanh và hình ảnh qua mạng máy tính và các mạng thông tin liên lạc điện tử 
khác; phát nội dung âm thanh qua mạng thông tin liên lạc; phát nội dung hình ảnh qua 
mạng thông tin liên lạc; phát hoặc truyền các chương trình rađiô và truyền hình; phát hoặc 
truyền nội dung hình ảnh qua mạng máy tính toàn cầu; truyền theo dòng nội dung hình 
ảnh qua mạng máy tính toàn cầu; truyền theo dòng nội dung âm thanh qua mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ truyền phát qua web; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến 
tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-30087 (220) 29.10.2015 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.7.6; A5.3.14; 25.5.1; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển thương mại Hữu Nghị  
(VN) 
Số 95 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn, đèn led, đèn trang trí, đèn các loại, thiết bị điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2015-33920 (220) 02.12.2015 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) 1. Lê Bá Thành Chung   (VN) 

161 Làng Ngọc Khánh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

2. Magennis William Geoffrey  
(VN) 
Số 19 ngõ 67 đường Tô Ngọc Vân, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

3. Đặng Xuân Hợp  (VN) 
Số 91 Nguyễn Khuyến, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tranh tụng và tố tụng; đại 

diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; dịch vụ nghiên 
cứu pháp luật.  

 

 
(210) 4-2015-33952 (220) 02.12.2015 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH Huệ Nguyên  

(VN) 
Số 32 đường số 5, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Phụ tùng máy gặt đập liên hợp; bánh xích cao su cho máy gặt đập liên hợp.  

 

 
(210) 4-2015-34509 (220) 08.12.2015 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đậm 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ZDGRUPP   (VN) 
32 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động chức năng văn phòng.  
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Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giáo dục, phát triển và xây dựng các dự án giáo dục liên 
kết trong và ngoài nước.  

 

 
(210) 4-2015-34859 (220) 10.12.2015 

  (441) 26.12.2016 
(300) 86658654 10.06.2015 US 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Trắng, vàng cam, xám 
(731) WIDE PROGRESS GLOBAL LIMITED  

(VG) 
PO Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp thông tin về điện thoại di động, các thiết bị viễn thông và các 

thiết bị thông tin không dây. 
 

Nhóm 41: Các dịch vụ giải trí và giáo dục; dịch vụ giải trí; cung cấp các thông tin giải trí; 
giáo dục; đào tạo; dịch vụ xuất bản; cung cấp thông tin; cung cấp các thông tin giáo dục; 
xuất bản băng vi-đê-ô; xuất bản băng vi-đê-ô; các dịch vụ giáo dục và đào tạo kinh doanh; 
các dịch vụ trực tuyến, cụ thể là các dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; cung cấp trang thông tin điện tử (trang web) trực tuyến có tính năng phần mềm; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được, cung cấp các dịch vụ giáo 
dục trực tuyến; cung cấp một trang tin điện tử (trang web) có tính năng thông tin trên điện 
thoại di động và các sản phẩm điện tử cầm tay; cung cấp trang thông tin điện tử (trang 
web) để tải lên, lưu trữ, chia sẻ, xem và đăng tải các hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô, tạp chí 
trực tuyến, nhật ký trực tuyến (blog), tập tin đa phương tiên (podcast) và các nội dung đa 
phương tiện, xuất bản sách, tạp chí xuất bản định kỳ, báo chí, bản tin, sổ tay hướng dẫn sử 
dụng, nhật ký trực tuyến (blog), tạp chí và các ấn phẩm khác; cung cấp các trang thông tin 
điện tử (các trang web) và các ứng dụng máy tính có tính năng về sách, tạp chí xuất bản 
định kỳ, báo chí, bản tin, sổ tay hướng dẫn sử dụng, nhật ký trực tuyến (blog), tạp chí và 
các ấn phẩm khác; cung cấp trang thông tin điện tử (trang web) và cơ sở dữ liệu có các 
bản nhạc không tải xuống được, các vi-đê-ô không tải xuống được bao gồm các buổi hòa 
nhạc, trò chơi, hình ảnh động và các sự kiện văn hóa, các chương trình truyền hình và 
phim điện ảnh không tải xuống được; cung cấp cổng thông tin điện tử trong lĩnh vực giải 
trí; cung cấp trang thông tin điện tử (trang web) có tính năng nhật ký trực tuyến (blog) và 
các ấn phẩm không tải xuống được dưới dang các bài báo và các tài liệu quảng cáo/sách 
giới thiệu trong lĩnh vực máy tính, quản lý dữ liệu, internet, bảo mật máy tính và mạng 
máy tính; giải trí trực tuyến; xuất bản sách và tạp chí xuất bản định kỳ dạng điện tử trực 
tuyến; cung cấp trang thông tin điện tử (trang web); các trang thông tin điện tử (trang 
web); cung cấp các tin tức có tính chất thông tin giải trí và báo cáo thời sự thông qua 
mạng truyền thông toàn cầu; xuất bản sách, sách hướng dẫn sử dụng, sách giới thiệu; xuất 
bản điện tử, cụ thể là xuất bản tài liệu, âm thanh, vi-đê-ô và các nội dung đa phương tiện 
trong lĩnh vực máy tính, điện toán, các sản phẩm truyền thông và giải trí cho người khác 
trên CD, DVD, internet và các mạng truyền thông khác; cung cấp nhạc chuông, đồ họa và 
bản nhạc thông qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; cung cấp các trang 
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thông tin điện tử (trang web) có chức năng cung cấp thông tin và các đường dẫn tới các 
trang thông tin điện tử (trang web) khác trong lĩnh vực giáo dục và giải trí; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là cung cấp các trò chơi máy tính thông qua mạng internet và các mạng truyền 
thông; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, không bao gồm các chương 
trình có nội dung chính là các vi-đê-ô âm nhạc hoặc các buổi biểu diễn âm nhạc được ghi 
sẵn, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản 
điện tử; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, cung cấp âm nhạc trực 
tuyến, không tải về cung cấp vi-đê-ô trực tuyến, không tải về; xuất bản sách và báo điện 
tử trực tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; cung cấp các trò 
chơi máy tính trực tuyến; cung cấp trang thông tin điện tử (trang web) có nội dung nghe 
nhìn, thông tin giải trí và trò chơi trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-34902 (220) 10.12.2015 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thực 
phẩm Phú Gia  (VN) 
544/12 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho động vật. 

 

 
(210) 4-2015-34960 (220) 10.12.2015 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.3 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, 

ghi 

(540) 

  

(731) Chu Đức Phương   (VN) 
Thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu, huyện Ba 
Bể, tỉnh Bắc Kạn  

 
(511)   Nhóm 31: Gia cầm sống. 

 

 
(210) 4-2015-36265 (220) 23.12.2015 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1; 1.5.1 
(591) Nâu cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và du lịch quốc 
tế Yolo  (VN) 
Số 21, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa, dịch vụ lữ hành quốc tế, dịch vụ vận tải hành khách, 
điều hành tua du lịch, tổ chức tua du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
đặt chỗ tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-02056 (220) 22.01.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH & thể dục thể 
thao Tân Đại Phúc  (VN) 
340 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác.  

 

 
(210) 4-2016-02077 (220) 22.01.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.4.2; 25.1.6; 3.4.1; A3.4.24 
(591) Đỏ, vàng, đen, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Hương 
Giang  (VN) 
133 Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, 
thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò đã được chế biến, thịt bò một nắng.  

 

 
(210) 4-2016-02900 (220) 29.01.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Junsun Việt 
Nam  (VN) 
49/40/20-22 Trịnh Đình Trọng, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Ba lát đèn (tăng phô đèn); dây điện; ổ cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện; 

cầu chì; bút thử điện. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí); hộp đèn 
chiếu sáng (máng đèn); bóng đèn; quạt điện; choá đèn (chụp đèn); thiết bị nấu nướng: nồi 
cơm điện; lò nướng bánh chạy điện, lò ủ, lò nướng, lò nướng vi sóng, bếp nấu; thiết bị sấy 
khô: thiết bị sấy tóc dùng điện, các thiết bị sấy khác; thiết bị và dụng cụ thông gió: quạt 
điện. 
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Nhóm 35: Mua bán: ba lát đèn (tăng phô đèn), dây điện, ổ cắm điện, công tắc điện, cầu 
dao điện, cầu chì, đèn chiếu sáng, đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí), hộp 
đèn chiếu sáng (máng đèn) bóng đèn, quạt đèn, choá đèn (chụp đèn), thiết bị nấu nướng: 
nồi cơm điện, bình nấu tốc độ chậm lò nướng bánh chạy điện, lò ủ, lò nướng, phích đun 
dùng điện bình đun nước cảm ứng nhiệt, lò nướng vi sóng, bếp nấu, thiết bị sấy khô; thiết 
bị sấy tóc dùng điện, các thiết bị sấy khác; thiết bị và dụng cụ thông gió; quạt điện; bàn là 
điện; bút thử điện; máy ép hoa quả; máy xay sinh tố; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-05544 (220) 07.03.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.5.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, trắng, đen, nâu nhạt pha 

hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Uni-Trans Việt 
Nam  (VN) 
Lầu 3, phòng 3.5(2B4-3), chung cư Terra 
Rosa, số 2B.4.3 ấp 5, khu dân cư 13E, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch thuật, biên phiên dịch các ngôn ngữ.  

 

 
(210) 4-2016-05603 (220) 08.03.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 1169733 08.09.2015 CL 

1169724 08.09.2015 CL 
1169725 08.09.2015 CL 
1169728 08.09.2015 CL 
17917927 17.09.2015 CN 

(531) 2.1.1; A2.1.23 
(731) NORRONA SPORT AS   (NO) 

Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker, Norway 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật dụng quang học; kính đeo mắt [quang học]; kính bảo hộ cho thể thao; kính 

bảo hộ dùng cho trượt tuyết; kính râm; thấu kính dành cho kính đeo mắt; hộp và bao đựng 
kính, đeo mắt; tai nghe; thiết bị liên lạc; máy báo hiệu sạt lở; la bàn chỉ hướng; thiết bị và 
dụng cụ cứu hộ; máy bộ đàm xách tay; thiết bị dành cho thợ lặn; bộ quần áo lặn; tạp chí 
điện tử; mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo hộ; thiết bị bảo hộ dùng cho thể thao bao gồm thiết bị 
bảo vệ lưng, thiết bị bảo vệ cổ tay; miếng đệm cho đầu gối dành cho công nhân; phần 
mềm có thể tải xuống được, kính bảo hộ; thấu kính quang học; vỏ bọc máy tính bảng. 

 
Nhóm 18: Túi và ba lô dùng cho thể thao, túi và ba lô du lịch, túi xách học sinh; bao che 
mưa dành cho túi xách; ba lô; túi và vỏ bọc bản đồ; túi xách và vỏ bọc điện thoại bằng da 
và giả da; túi xách và vỏ bọc máy tính bảng bằng da và giả da; vali; túi xách tay; túi xách 
dùng cho máy tính xách tay. 
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Nhóm 25: Quần áo khoác ngoài bao gồm áo vét; áo choàng; quần đùi; áo khoác, quần đùi 
và áo liền quần dùng để chống gió và chống nước, quần và áo chống nước, quần áo liền; 
quần lót, quần ngắn, quần dài; quần đùi; thắt lưng; váy liền; váy; trang phục lót; quần áo 
ngủ; đồ lót mặc bên trong; áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo bơi; áo; áo sơ mi; áo 
cánh; áo sợi đan chui đầu; áo len dài tay; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ; áo gilê; 
găng tay; ghệt đi chân; đồ đi chân cụ thể giày cao cổ cho mùa đông, giày cao cổ dùng để 
leo núi và trượt tưyết, giày chạy bộ, giày leo núi và giày đi bộ; giày để đi xe đạp; dép; 
giày; dép xỏ ngón; đồ đội đầu; đồ quàng cổ; găng tay; găng tay hở ngón trang phục; trang 
phục tắm; giày cao cổ; giày trượt tuyết; giày chơi thể thao; đồ đi chân; dép dùng để tắm; 
trang phục đội đầu.  

 
Nhóm 28: Ván trượt tuyết gồm hai ván; ván trượt tuyết một ván; ván trượt; ván lướt trên 
nước 1 ván; ván lướt trên nước hai ván, ván lướt sóng; thuyền lướt sóng; giày trượt băng; 
giày trượt có bánh xe; giày đi tuyết; diều cho các môn thể thao trượt tuyết và thể thao trên 
nước, túi được thiết kế đặc biệt dùng cho ván trượt tuyết gồm hai ván; ván trượt tuyết một 
ván; đồ câu cá cụ thể là vợt hứng cá dùng cho người đi câu; lưới câu, ống cuộn dây câu 
dùng để câu cá, cần câu cá; xe trượt tuyết dùng để giải trí; xe trượt tuyết không có lưỡi 
gắn; dụng cụ leo núi bao gồm dây đeo dùng cho người leo núi; dù cho môn thể thao dù 
lượn; lưới cho thể thao bao gồm lưới bóng để ghi bàn, lưới bắt gà gô, lưới để săn, lưới để 
ngụy trang.  

 

 
(210) 4-2016-05858 (220) 10.03.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NTEA Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhãm 30: ChÌ/trμ.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến chè [cho người khác]. 
 

 
(210) 4-2016-05867 (220) 10.03.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Paris Pharm  

(VN) 
Số 111 đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; thiết bị và dụng cụ y tế; 

vòng tránh thai.  
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(210) 4-2016-06645 (220) 17.03.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) REGENT HOSPITALITY 

WORLDWIDE, INC.   (HK) 
Suite 1408, 14/F, The Centre Mark, 287-
299 Queen's Road, Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; cho thuê kệ, 

giá bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo qua thư đặt 
hàng; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh trong các lĩnh vực: 
spa, phòng luyện tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe; cho thuê máy móc và thiết bị văn 
phòng (trừ cho thuê máy tính); cho thuê máy sao chụp; dịch vụ sao chụp; dịch vụ tư vấn tổ 
chức kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn; quảng cáo bán hàng; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời trang cho mục 
đích hỗ trợ bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; 
hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn nghiệp vụ thương mại; 
quan hệ công chúng. 

 

 
(210) 4-2016-07206 (220) 22.03.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) BLITZ ASIA HOLDINGS LTD   (WS) 

Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, 
Samoa  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ tiếp thị; tiếp thị thể thao; quản lý trong 

lĩnh vực hoạt động thể thao cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh thương hiệu và hình ảnh 
cho các câu lạc bộ thể thao và các vận động viên chuyên nghiệp; quản lý sự kiện cụ thể là 
dịch vụ quản lý kinh doanh các sự kiện thể thao, các buổi hòa nhạc, các sự kiện âm nhạc 
và các sự kiện xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2016-07218 (220) 22.03.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23; A1.1.2; 

A1.1.12 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Thiên Minh  
(VN) 
602/9 Trường Chinh, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện UPS; các thiết bị lưu giữ điện cho hệ thống đèn chiếu sáng; thiết bị 
lưu điện dùng cho máy fax, máy vi tính, thiết bị văn phòng; thiết bị lưu điện đa công năng 
cho các loại tải khác; bộ nạp, pin, máy sạc điện; bộ đổi điện; các loại ổ cắm điện, ổn áp, 
máy biến thế điện; thiết bị điều khiển từ xa. 

 
Nhóm 11: Đèn điện; đèn sạc; đèn chiếu sáng khẩn cấp; đèn chiếu sáng liên tục dùng cho 
exit/lối ra, biển báo; thiết bị và trang bị chiếu sáng.   

 

 
(210) 4-2016-07439 (220) 24.03.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A5.1.5; 6.1.2 
(591) Xanh da trời, nâu, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phú Hà   (VN) 
Thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước uống tinh khiết; nước uống dùng trong bữa ăn; đồ uống 

không cồn.  
 

 
(210) 4-2016-07996 (220) 28.03.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.4; 26.7.25; 26.7.5; 24.15.21; 

26.1.10 
(591) Xanh, xanh dương, xanh ngọc, xanh 

xám, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tôn Thép Sài 
Gòn  (VN) 
Số 95D1 Hùng Vương, khu phố 4, 
phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

 
(511)   Nhóm 06: Các cấu kiện kim loại được làm bằng kim loại như thép, sắt, tôn; khung sườn 

kim loại dùng cho xây dựng và các bộ phận của chúng; nhà đúc sẵn làm bằng kim loại và 
các bộ phận tháo rời của chúng; cửa kim loại và khung của chúng. 

 
Nhóm 35: Mua bán - bán buôn kim loại như thép, sắt, tôn; bán buôn quặng kim loại vật 
liệu xây dựng làm bằng kim loại, hàng trang trí nội thất làm bằng kim loại và các sản 
phẩm được làm ra từ sắt, nhôm, inox; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc, 
thiết bị, vật liệu điện. 

 
Nhóm 40: Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại. 
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(210) 4-2016-08123 (220) 29.03.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) BLITZ ASIA HOLDINGS LTD   (WS) 

Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, 
Samoa  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ tiếp thị; tiếp thị thể thao; quản lý hoạt 
động thể thao cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh thương hiệu và hình ảnh cho các câu 
lạc bộ thể thao và các vận động viên chuyên nghiệp; quản lý sự kiện cụ thể là quản lý 
kinh doanh các sự kiện thể thao, các buổi hòa nhạc, các sự kiện âm nhạc và các sự kiện 
xúc tiến thương mại. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; 
dịch vụ tổ chức trò chơi giải trí trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2016-08598 (220) 31.03.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 25.1.6; A5.5.20 
(591) Đỏ, nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Thuận 
Phát  (VN) 
Thôn Phú Xuân, xã Hoài Mỹ, huyện 
Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2016-09721 (220) 08.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A25.7.21; 25.5.25; A25.3.3; 

A25.7.8 
(591) Xám tím; nâu đất; xanh tím 
(731) Trường Đại Học Quốc Tế Miền 

Đông  (VN) 
Khu ĐT mới thuộc Khu LH CN DV & 
ĐT Bình Dương, phường Hoà Phú, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục vì mục đích nghiên cứu khoa 
học.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu các đề án khoa học; tư vấn các đề tài nghiên 
cứu khoa học.  
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(210) 4-2016-09902 (220) 11.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.2; 21.3.1; 26.3.1; 25.12.1 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, xanh dương, xanh dương 
đậm, trắng, đen, hồng 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Sức 
khỏe Vàng   (VN) 
Số nhà 29, TT6 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09903 (220) 11.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A3.9.4; A3.9.24 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh da trời, xanh 

da trời nhạt, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Sức 

khỏe Vàng   (VN) 
Số nhà 29, TT6 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10307 (220) 14.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.3.1; 7.1.6; 26.1.1; A1.1.12 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Linh Trang   (VN) 
Số 11A, phố Cát Linh, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy sấy tóc; máy ép nước hoa quả chạy bằng điện dùng trong gia đình; máy và 
thiết bị để làm sạch (rửa xe máy và ô tô), chạy bằng điện; máy rửa bát chạy bằng điện.  

 

Nhóm 11: Nồi áp suất (nồi hầm), nồi cơm điện, ấm đun nước, phích đun nước sử dụng 
điện dùng trong gia đình; bếp từ, bếp hồng ngoại; lò vi sóng; lò nướng; máy hút mùi trong 

nhà bếp; bóng đèn điện; máy đun nước; máy sưởi ấm; quạt hơi nước chạy bằng điện dùng 

điều hòa không khí trong gia đình; máy làm đá (nước đá đông lạnh).  
 

Nhóm 21: Nồi áp suất không dùng điện; đồ gia dụng bằng inox như, nồi, xoong, chảo 
không dùng điện; phích đựng nước nóng không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2016-10542 (220) 15.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 40201605808P 01.04.2016 SG 

  

(731) BURDA SINGAPORE PTE. LTD.   (SG) 
1008 Toa Payoh North, #07- 11, 

Singapore 318996 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa các tông và các sản phẩm làm từ chúng trong nhóm này, cụ thể là ấn 
phẩm; xuất bản phẩm dạng in; tạp chí và ấn phẩm định kỳ; báo, sách; hình ảnh, áp phích; 

tập anbom; niên giám; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; 

bản khắc; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy].  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ tiếp thị, khuyến mại và quảng cáo liên quan đến hàng xa xỉ 
và thời trang; quảng cáo qua thư liên quan đến hàng xa xỉ và thời trang; phân phát các tài 

liệu quảng cáo; phân phát hàng mẫu; sao chụp tài liệu; dịch vụ đặt mua báo cho bên thứ 

ba; cho thuê không gian quảng cáo; tư vấn thương mại; thông tin hoặc điều tra thương mại 
liên quan đến hàng xa xỉ và thời trang; quảng cáo trực tuyến liên quan đến hàng xa xỉ và 

thời trang trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 

cáo.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực thời trang và thẩm 

mỹ; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; xuất bản sách, tạp chí, 
báo; tổ chức các buổi khiêu vũ; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức triển 

lãm và sự kiện cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức sự kiện liên quan đến thời 
trang và thẩm mỹ [giải trí]; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, hội nghị, đại hội; 

dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; dịch vụ trò chơi và thông tin trò chơi trực tuyến từ 

mạng máy tính; xuất bản trực tuyến [không thể tải về]; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc 
xuất bản điện tử; giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; hoạt động thể thao và văn hóa; tổ 

chức các buổi hội thảo cho mục đích giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu về giáo dục, giải 

trí và thể thao; thông tin giải trí; tổ chức các câu lạc bộ người hâm mộ; biên tập văn bản; 
dịch vụ phóng viên tin tức, sản xuất các chương trình tin tức và thời sự; cung cấp tin tức 

cho mục đích giải trí; xuất bản báo điện tử có thể truy cập qua mạng máy tính toàn cầu. 
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(210) 4-2016-10706 (220) 19.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) IL HAN, KIM    (KR) 

22, Seongseogongdan-ro 22-gil, Dalseo-
gu, Daegu, 42718, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Cần câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; đồ câu 

cá; dây câu cá; lưỡi câu; găng tay để câu cá.  
 

 
(210) 4-2016-11054 (220) 21.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 86/794,440 21.10.2015 US 

86/794,445 21.10.2015 US 
86/794,447 21.10.2015 US 

(531) 26.1.10; 26.1.1; 26.3.23 
(731) BUNN-O-MATIC CORPORATION  

(US) 
1400 Stevenson Drive, Springfield, 
ILLINOIS 62703, UNITED STATES OF 
AMERICA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị chế biến đồ uống dùng trong thương mại và gia đình, cụ thể là cối xay 

nguyên liệu làm đồ uống chạy điện dùng trong thương mại và gia đình, phễu/máng nhận 
có thể tháo rời và tái sử dụng dược, máy trộn để sử dụng với thiết bị phân phối đồ uống và 
các bộ phận thay thế của chúng (hưởng quyền ưu tiên theo Đơn số 86/794,447 tại Hoa 
Kỳ). 

 
Nhóm 09: Hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính kết nối thiết bị chế biến và phân 
phối thực phẩm và đồ uống với các thiết bị khác, cụ thể là máy vi tính, mạng máy tính và 
các thiết bị tương tự để giám sát và bảo trì thiết bị chế biến và phân phối thực phẩm và đồ 
uống; và hệ thống giao diện truyền thông không dây để cung cấp các thông tin về độ tươi, 
số lượng và các thông tin liên quan và các bộ phận thay thế của chúng (hưởng quyền ưu 
tiên theo Đơn số 86/794,445 tại Hoa Kỳ).  

 
Nhóm 11: Thiết bị chế biến thực phẩm và đồ uống và bộ thiết bị phân phối đồ uống được 
kiểm soát nhiệt độ, cụ thể là thiết bị chế biến đồ uống nóng và lạnh sử dụng với hỗn hợp 
đồ uống được nghiền, xay thành bột và dạng lỏng và các bộ phận đi kèm của chúng; thiết 
bị chế biến đồ uống dùng điện, cụ thể là, máy pha cà phê, máy pha trà, máy pha trà đá, 
máy pha cà phê espresso, máy tạo bọt sữa, máy đánh sữa; máy phân phối nước nóng và 
thiết bị chế biến đồ uống nóng được kiểm soát nhiệt độ dùng điện; bình hãm cà phê dùng 
điện; thiết bị chế biến trà và trà đá dùng điện; máy chế biến và phân phối đồ uống bán 
đông lạnh, cụ thể là máy làm đá bào; thiết bị phân phối đồ uống ướp lạnh và đông lạnh; 
thiết bị phân phối nước ép được kiểm soát nhiệt độ; thiết bị phân phối nuớc dùng điện; 
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máy phân phối và máy làm nóng nước dùng điện; thiết bị xử lý nước, cụ thể là thiết bị lọc 
nước sử dụng lõi lọc và thiết bị làm sạch nước; thiết bị phân phối xúp được kiểm soát 
nhiệt độ dùng điện; hệ thống máy chế biến đồ uống có giá đỡ dùng điện bao gồm máy 
pha cà phê dùng điện, thiết bị chế biến đồ uống nóng dùng điện, thiết bị phân phối đồ 
uống nóng hoặc được kiểm soát nhiệt độ dùng điện, thiết bị làm ấm và bình phục vụ đồ 
uống được kiểm soát nhiệt độ dùng điện và giá đỡ được lắp đặt riêng cho các thiết bị nêu 
trên; bình thon cổ (decanters), bình chứa (carafes) và bình phục vụ (servers) cà phê, không 
dùng điện, không bằng kim loại quý được bán như bộ phận hoặc bộ phận thay thế kết cấu 
của máy pha cà phê dùng điện (hưởng quyền ưu tiên theo Đơn số 86/794,440 tại Hoa Kỳ).  

 

 
(210) 4-2016-11493 (220) 26.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.8; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng ánh kim, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Linh  (VN) 
Số 01, phố Ngô Quyền, phường, Điện 
Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-11496 (220) 26.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

 

(731) Đoàn Quốc Quỳnh  (VN) 
16/10 đường 12, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; thịt; thịt lợn; động vật có vỏ cứng không còn sống; gia cầm không 

còn sống; rau đã được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Ca cao; cà phê; thực phẩm giàu tinh bột; mật ong; hạt tiêu; gạo. 
 

Nhóm 31: Đậu tươi; quả mọng; trái cây tươi; thức ăn gia súc; động vật sống; nấm tươi; rau 
tươi. 

 

 
(210) 4-2016-11593 (220) 26.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.1; A26.11.12; 1.15.3 
(591) Đỏ, xanh 
(731) WOOSUNG I.B CO. LTD  (KR) 

251, Pyeongcheon-ro, Bupyeong-gu, 
Incheon 21315 Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phao cứu sinh; bộ quần áo chống thấm dùng trong trường hợp khẩn cấp (quần 
áo bảo hộ); thiết bị và dụng cụ bảo hộ; áo phao cứu sinh; bè cứu sinh. 

 
Nhóm 12: Giá để hành lý cho xe cộ; thuyền máy; thuyền bè; tàu đánh cá; tàu thuyền; 
xuồng; xuồng caiac; mái giầm để chèo thuyền; thuyền buồm. 

 
Nhóm 28: Ván lướt sóng (tư thế đứng); túi được thiết kế chuyên dụng dùng cho ván lướt 
sóng; ván trượt có gắn buồm; ván lướt sóng tư thế đứng có mái chèo; thuyền lướt sóng; 
phao để tắm và bơi; áo phao. 

 

 
(210) 4-2016-11594 (220) 26.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.1; 1.15.3 
(591) Đỏ, đen, xanh đậm, xanh nhạt 
(731) WOOSUNG I.B CO. LTD   (KR) 

251,Pyeongcheon-ro, Bupyeong-gu, 
Incheon 21315 Republic of Korea  

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phao cứu sinh; bộ quần áo chống thấm dùng trong trường hợp khẩn cấp (quần 

áo bảo hộ); thiết bị và dụng cụ bảo hộ; áo phao cứu sinh; bè cứu sinh.  
 

Nhóm 12: Giá để hành lý cho xe cộ; thuyền máy; thuyền bè; tàu đánh cá; tàu thuyền; 
xuồng; xuồng caiac; mái giầm để chèo thuyền; thuyền buồm.  

 

Nhóm 28: Ván lướt sóng (tư thế đứng); túi được thiết kế chuyên dụng dùng cho ván lướt 
sóng; ván trượt có gắn buồm; ván lướt sóng tư thế đứng có mái chèo; thuyền lướt sóng; 
phao để tắm và bơi; áo phao. 

 

 
(210) 4-2016-11595 (220) 26.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.7 
(591) Đỏ, ghi 
(731) WOOSUNG I.B CO. LTD   (KR) 

251,Pyeongcheon-ro, Bupyeong-gu, 
Incheon 21315 Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phao cứu sinh; bộ quần áo chống thấm dùng trong trường hợp khẩn cấp (quần 
áo bảo hộ); thiết bị và dụng cụ bảo hộ; áo phao cứu sinh; bè cứu sinh.  

 

Nhóm 12: Giá để hành lý cho xe cộ; thuyền máy; thuyền bè; tàu đánh cá; tàu thuyền; 
xuồng; xuồng caiac; mái giầm để chèo thuyền; thuyền buồm.  

 

Nhóm 28: Ván lướt sóng (tư thế đứng); túi được thiết kế chuyên dụng dùng cho ván lướt 
sóng; ván trượt có gắn buồm; ván lướt sóng tư thế đứng có mái chèo; thuyền lướt sóng; 
phao để tắm và bơi; áo phao. 
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(210) 4-2016-12012 (220) 28.04.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.11.15; 26.1.2; A19.3.4; 19.3.1 
(591) Nâu, đỏ, trắng, đen, vàng 
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2016-12335 (220) 04.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 25.7.20; 26.3.4; A26.11.12; 

26.11.3 
(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới nhà ở 
và cho thuê chỗ ở (dịch vụ kinh doanh bất động sản); sắp xếp cho thuê căn hộ; định giá 
bất động sản; dịch vụ thu tiền cho thuê bất động sản; cho thuê và hợp đồng cho thuê bất 
động sản và nhà ở, dịch vụ kinh doanh căn hộ, tòa nhà cao tầng, nhà ở, nhà công cộng, 
dãy phòng, căn hộ và bất động sản khác (tất cả liên quan đến dịch vụ kinh doanh bất động 
sản); quản lý danh mục đầu tư bất động sản, quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản; 
dịch vụ quản lý các căn hộ cho thuê; quản lý, tư vấn mở rộng, định giá, quản lý và phối 
hợp dự án bất động sản, tất cả liên quan đến bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà, dịch 
vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài sản; dịch vụ môi giới bất động sản; định giá bất động sản, 
quản lý tài sản; đầu tư bất động sản; dịch vụ ủy thác đầu tư; điều hành ủy thác đầu tư; 
dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ quản lý ủy thác đầu tư; 
dịch vụ thiết lập ủy thác đầu tư; dịch vụ phân tích và đánh giá tài chính; định giá tài 
chính; dịch vụ huy động vốn, huy động vốn cho bất động sản; dịch vụ nộp thuế, thuế hàng 
hóa và dịch vụ và nghĩa vụ tài chính, tất cả dịch vụ kể trên liên quan đến bất động sản, tài 
sản cố định, tài sản và/hoặc chỗ ở, chuẩn bị báo cáo cho những dịch vụ nói trên; dịch vụ 
thông tin, cố vấn và tư vấn cho những dịch vụ nói trên.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời; nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời 
(khách sạn nhà trọ); cung cấp chỗ ở tạm thời như là nhà ở, khách sạn và phòng; cung cấp 
tiện nghi cho các triển lãm, hôi nghị, hội thảo cụ thể là cung cấp phòng để tổ chức các 
triển lãm, hội nghị, hội thảo, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng, phục vụ ăn uống và bàn tiệc; dịch vụ chuỗi nhà hàng, quán ăn tự phục 
vụ, quán cà phê, quán rượu nhỏ, hiệu cà phê giải khát, cửa hàng cà phê và phòng trà. 
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(210) 4-2016-12336 (220) 04.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 25.7.20; 26.3.4; A26.11.12; 

26.11.3 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ 
(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới nhà ở 

và cho thuê chỗ ở (dịch vụ kinh doanh bất động sản); sắp xếp cho thuê căn hộ; định giá 
bất động sản; dịch vụ thu tiền cho thuê bất động sản; cho thuê và hợp đồng cho thuê bất 
động sản và nhà ở, dịch vụ kinh doanh căn hộ, tòa nhà cao tầng, nhà ở, nhà công cộng, 
dãy phòng, căn hộ và bất động sản khác (tất cả liên quan đến dịch vụ kinh doanh bất động 
sản); quản lý danh mục đầu tư bất động sản, quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản; 
dịch vụ quản lý các căn hộ cho thuê; quản lý, tư vấn mở rộng, định giá, quản lý và phối 
hợp dự án bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà, dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài sản; 
dịch vụ môi giới bất động sản; định giá bất động sản, quản lý tài sản; đầu tư bất động sản; 
dịch vụ ủy thác đầu tư; điều hành ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; dịch 
vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ quản lý ủy thác đầu tư; dịch vụ thiết lập ủy thác đầu tư; dịch vụ 
phân tích và đánh giá tài chính; định giá tài chính; dịch vụ huy động vốn, huy động vốn 
cho bất động sản; dịch vụ nộp thuế, thuế hàng hóa và dịch vụ và nghĩa vụ tài chính, tất cả 
dịch vụ kể trên liên quan đến bất động sản, tài sản cố định, tài sản và/hoặc chỗ ở, chuẩn bị 
báo cáo cho những dịch vụ nói trên; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn cho những dịch vụ 
nói trên.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời; nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời 
(khách sạn nhà trọ); cung cấp chỗ ở tạm thời như là nhà ở, khách sạn và phòng; cung cấp 
tiện nghi cho các triển lãm, hội nghị, hội thảo cụ thể là cung cấp phòng để tổ chức các 
triển lãm, hội nghị, hội thảo, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng, phục vụ ăn uống và bàn tiệc; dịch vụ chuỗi nhà hàng, quán ăn tự phục 
vụ, quán cà phê, quán rượu nhỏ, hiệu cà phê giải khát, cửa hàng cà phê và phòng trà. 

 

 
(210) 4-2016-12936 (220) 09.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.21; A5.3.15; 2.1.1; A5.7.22 
(591) Vàng xanh, đỏ, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CA MIN Việt Nam  
(VN) 
Số 08, ngách 95/82, tổ 21, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có hương trà xanh, hương chanh. 
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(210) 4-2016-14270 (220) 19.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Cam, tím, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Bảo  (VN) 
Phòng 406 chung cư Đầm Nấm, tổ 3, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-14491 (220) 20.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.3.11; A26.11.8; 

26.3.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đức Sơn  (VN) 
P908, Nơ 20 KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện điều khiển thông minh; ổ cắm điện điều khiển thông minh; bộ 

điều khiển điện trung tâm; màn hình hiển thị; thiết bị kéo rèm cửa tự động; chuông điện 
tự động; thiết bị điều khiển camera tự động; thiết bị báo cháy, báo trộm, báo nhiệt độ tự 
động.  

 

 
(210) 4-2016-14574 (220) 20.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ, đỏ nâu, đen, đen xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đoàn Khánh Linh  
(VN) 
262 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
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(210) 4-2016-14693 (220) 23.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Bảo 
Lan  (VN) 
Xóm Bàng, xã Mão Điền, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; ổn áp điện. 
 

Nhóm 11: Máng đèn điện; bóng đèn compắc; đèn huỳnh quang. 
 

 
(210) 4-2016-14694 (220) 23.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Bảo 
Lan   (VN) 
Xóm Bàng, xã Mão Điền, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; ổn áp điện.  

 
Nhóm 11: Máng đèn điện; bóng đèn compắc; đèn huỳnh quang. 

 

 
(210) 4-2016-14695 (220) 23.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Bảo 
Lan   (VN) 
Xóm Bàng, xã Mão Điền, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; ổn áp điện.  

 
Nhóm 11: Máng đèn điện; bóng đèn compắc; đèn huỳnh quang. 

 

(210) 4-2016-15257 (220) 26.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 9.7.1; 26.15.5 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch lữ hành S-
Tour   (VN) 
Số 26 Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn (cụ thể là vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, thực phẩm, 
đồ uống, vải, hàng may sẵn, giầy dép, đồ dùng gia đình, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, 
phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khai khoáng, xây dựng, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ 
điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
dệt may, da giày; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết 
bị ngoại vi), máy móc, thiết bị y tế), bán lẻ (cụ thể là, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 
mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh vải, len, sợi, chỉ khâu và 
hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh, đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh, thảm, đệm, chăn, màn, rèm vật 
liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh, đồ điện gia dụng, giường, tủ, 
bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh, sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong 
các cửa hàng chuyên doanh, băng và âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các 
cửa hàng chuyên doanh, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên 
doanh, trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh, hàng may, mặc, giày dép, hàng 
da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh trong các cửa hàng chuyên doanh), quảng cáo.  

 
Nhóm 39: Du lịch, dịch vụ kho bãi, dịch vụ lưu giữ, bốc xếp và giao nhận hàng hóa, dịch 
vụ đại lý vé máy bay và tour du lịch.  

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp 
chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-15389 (220) 27.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 1.15.21 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ohki Việt Nam  
(VN) 
Phòng 1430, tòa nhà Hapro, 11B Cát 
Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng và dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-15466 (220) 27.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Yến  
(VN) 
313 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví.  
 

Nhóm 25: Giày dép, thắt lưng (dây nịt).  
 

(210) 4-2016-15467 (220) 27.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Yến  
(VN) 
313 Trường Chinh, Phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví.  
 

Nhóm 25: Giày dép, thắt lưng (dây nịt).  
 

 
(210) 4-2016-15504 (220) 27.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) FINE CHEMETICS INC.   (JP) 

3-7-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; móng tay giả; lông mi giả; xà phòng và chất tẩy rửa 

không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng trong mục đích y tế.  
 

Nhóm 14: Hộp nhỏ đựng đồ trang sức; đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang sức); đá quý 
thô và bán thành phẩm và đồ giả đá quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi; túi nhỏ; «.  

 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (quần áo); đồ đi ở chân (không phải đồ đi ở chân đặc biệt 
dùng cho thể thao); giày và ủng thể thao; quần áo thể thao.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ trang trí và trưng bày quầy kính; cung cấp thông tin liên quan đến kinh 
doanh thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; phân phát hàng mẫu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn 
bán lẻ quần áo; dịch vụ bán buôn bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ bán buôn bán lẻ túi; dịch vụ 
bán buôn bán lẻ đồ trang sức; dịch vụ bán buôn bán lẻ vật dụng cá nhân; dịch vụ bán 
buôn bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ bán buôn bán lẻ ấn phẩm; dịch vụ bán buôn bán lẻ văn 
phòng phẩm; dịch vụ bán buôn bán lẻ máy móc và thiết bị điện; quản lý quá trình đặt 
hàng; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; nghiên cứu 
kinh doanh; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ phân tích thị 
trường; dịch vụ thông tin về thương mại; bán lẻ trực tuyến quần áo; bán lẻ trực tuyến đồ đi 
chân; bán lẻ trực tuyến túi; bán lẻ trực tuyến đồ trang sức; bán lẻ trực tuyến vật dụng cá 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
829 

nhân; bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm; bán lẻ trực tuyến ấn phẩm; bán lẻ trực tuyến văn phòng 
phẩm; bán lẻ trực tuyến máy móc và thiết bị điện; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử (không tải về); dịch vụ cung căp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung 
cấp viđêô trực tuyến, không tải về; cung cấp nhạc trực tuyến, không tải về; phân phối 
phim điện ảnh; dịch vụ thông tin về phim điện ảnh; giới thiệu phim trình chiếu; điều khiển 
buổi hoà nhạc; tổ chức buổi hoà nhạc; tổ chức hội thảo; trình diễn các buổi biểu diễn sân 
khấu; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn các cuộc buổi biểu diễn âm nhạc; 
sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức chương trình biểu diễn; lập kế hoạch cho buổi 
tiệc; điều khiển sự kiện buổi tiệc; tổ chức chương trình giải trí; dịch vụ thư viện điện tử; 
dịch vụ xuất bản; sản xuất chương trình truyền hình; cung cấp chương trình truyền hình; 
cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; cung cấp 
phim hoạt hình.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện tóc; cung cấp phòng tắm công 
cộng; xoa bóp và xoa bóp trị liệu; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; cho thuê 
máy móc và thiết bị sử dụng trong thẩm mỹ viện hoặc hiệu cắt tóc.  

 

 
(210) 4-2016-15515 (220) 27.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; 1.15.23; 3.11.7 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Cơ sở nội thất Vững Tiến   (VN) 
Thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn, ghế, tủ, giường, giá, kệ.  

 

 
(210) 4-2016-15799 (220) 31.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đan 

Phương   (VN) 
Số 42, BT8, khu đô thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế; nước hoa; tinh dầu; thuốc đánh răng; chất tẩy trắng để giặt.  
 

Nhóm 35: Mua bán; đại lý xuất nhập khẩu; phân phối: mỹ phẩm, chất tẩy rửa không dùng 
trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, nước hoa, tinh dầu, thuốc 
đánh răng, chất tẩy trắng để giặt, thiết bị y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-15807 (220) 31.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.5.20; 3.5.1 
(591) Đen, ghi 
(731) PLAYBOY ENTERPRISES 

INTERNATIONAL, INC    (US) 
9346 Civic Center Dr., Suite 200, 
Beverly Hills, CA 90210, United States.   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh một phòng khách kiêm câu lạc bộ 
giải trí có thực phẩm và đồ uống mang nhãn hiệu và một khu vực bán lẻ để bán các sản 
phẩm mang nhãn hiệu của phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí đó, quản lý kinh doanh và 
điều hành kinh doanh phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí, quản lý và điều hành khu bán 
lẻ (không phải quản lý bất  động sản), tổ chức các sự kiện cho mục đích thương mại và 
quảng cáo; quảng cáo cho một phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí có thực phẩm và đồ 
uống mang nhãn hiệu và cho một khu vực bán lẻ mang nhãn hiệu của phòng khách kiêm 
câu lạc bộ giải trí đó, tiếp thị cho một phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí có thực phẩm 
và đồ uống mang nhãn hiệu và một khu vục bán lẻ để bán các sản phẩm mang nhãn hiệu 
của phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí đó, cho sự kiện, cho vé bán và cho trang thông 
tin điện tử của một phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí có thực phẩm và đồ uống mang 
nhãn hiệu và một khu v−c bán lẻ để bán các sản phẩm mang nhãn hiệu của phòng khách 
kiêm câu lạc bộ giải trí đó (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc vận hành và truy cập 
trang thông tin điện tử của phòng khách kiêm câu lạc bó giải trí đó).  

 

 
(210) 4-2016-15808 (220) 31.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.5.1; 3.5.20 
(591) Đen, ghi 
(731) PLAYBOY ENTERPRISES 

INTERNATIONAL, INC   (US) 
9346 Civic Center Dr., Suite 200, 
Beverly Hills, CA 90210, United States.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh một phòng khách kiêm câu lạc bộ 
giải trí có thực phẩm và đồ uống mang nhãn hiệu và một khu vực bán lẻ để bán các sản 
phẩm mang nhãn hiệu của phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí đó, quản lý kinh doanh và 
điều hành kinh doanh phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí, quản lý và điều hành khu bán 
lẻ (không phải quản lý bất  động sản), tổ chức các sự kiện cho mục đích thương mại và 
quảng cáo; quảng cáo cho một phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí có thực phẩm và đồ 
uống mang nhãn hiệu và cho một khu vực bán lẻ mang nhãn hiệu của phòng khách kiêm 
câu lạc bộ giải trí đó, tiếp thị cho một phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí có thực phẩm 
và đồ uống mang nhãn hiệu và một khu vực bán lẻ để bán các sản phẩm mang nhãn hiệu 
của phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí đó, cho sự kiện, cho vé bán và cho trang thông 
tin điện tử của một phòng khách kiêm câu lạc bộ giải trí có thực phẩm và đồ uống mang 
nhãn hiệu và một khu vực bán lẻ để bán các sản phẩm mang nhãn hiệu của phòng khách 
kiêm câu lạc bộ giải trí đó (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc vận hành và truy cập 
trang thông tin điện tử của phòng khách kiêm câu lạc bó giải trí đó).  
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(210) 4-2016-15849 (220) 31.05.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.3.1 
(731) Nhà máy in Bộ Tổng Tham mưu  

(VN) 
Km 13 đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Vở in, giấy in các loại.  

 

 
(210) 4-2016-16057 (220) 02.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531)  16.1.13; 26.4.2; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khủng Long  
(VN) 
Phòng 39, lầu 3, số 26 Lý Tự Trọng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ bán lẻ cung cấp qua internet và các mạng truyền thông và điện tử 

khác trong lĩnh vực giải trí bao gồm các tác phẩm âm nhạc, tác phẩm nghe nhìn đã ghi 
sẵn và các sản phẩm điện tử liên quan đến âm nhạc bao gồm máy nghe nhạc, loa nghe 
nhạc, tai nghe; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm giải trí và các loại hàng hóa khác 
bao gồm các tác phẩm âm nhạc, tác phẩm nghe nhìn đã ghi sẵn và các sản phẩm điện tử 
liên quan đến âm nhạc bao gồm máy nghe nhạc, loa nghe nhạc, tai nghe; mua bán đồ 
chơi, quà tặng trẻ em; quảng cáo. 

 
Nhóm 38: Truyền điện tử thông qua các mạng truyền thông và điện tử các tập tin âm 
thanh, viđêô có thể tải xuống được và đã được tạo dòng; phát viđêô và âm thanh thuê bao 
thông qua mạng máy tính toàn cầu; tạo dòng (streaming) các nội dung âm thanh, viđêô 
thông qua mạng máy tính toàn cầu; các dịch vụ phát âm thanh, viđêô lên website; phát 
viđêô đã được ghi sẵn có nội dung giải trí và âm nhạc, chương trình truyền hình, phim 
truyện, tin tức, thể thao, trò chơi, âm nhạc, hòa nhạc, các sự kiện văn hóa và các chương 
trình truyền thanh, và tất cả chương trình các loại liên quan đến giải trí thông qua truyền 
thông vô tuyến, di động và không dây, truyền hình, truyền hình cáp, mạch kín, các mạng 
truyền thông điện tử hoặc mạng máy tính; cung cấp các dịch vụ kết nối và truy cập vào 
các mạng truyền thông để truyền hoặc nhận dữ liệu, âm thanh, viđêô hoặc nội dung đa 
phương tiện. 

 
Nhóm 41: Các dịch vụ phát hành âm nhạc; cung cấp các sản phẩm âm nhạc và nghe nhìn 
đã được ghi sẵn, thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, các bài viết và nội dung bình luận, 
tương tác có liên quan thông qua mạng internet và các mạng truyền thông điện tử khác; 
các dịch vụ thông tin, các bản báo cáo in sẵn và các dịch vụ thông tin trực tuyến trong 
lĩnh vực âm nhạc, viđêô, phim, sách, truyền hình, hòa nhạc, phát thanh, tin tức, các sự 
kiện văn hóa và giải trí, trò chơi và thể thao; tổ chức trực tuyến các sự kiện về âm nhạc, 
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hòa nhạc, phim, phim truyện, âm thanh và viđêô; phát trực tuyến, phát thanh và truyền 
hình; phát hành các tác phẩm nghe, nhìn, đồ họa và văn bản thông qua các mạng truyền 
thông. 

 

 
(210) 4-2016-16193 (220) 02.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.1; 25.5.3; 20.5.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

trắng 
(731) Công ty TNHH AR TECH VINA  

(VN) 
KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Liên Bão, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 17: Băng keo dính công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán băng keo dính công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-16256 (220) 03.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vulcano Việt 
Nam   (VN) 
Số 2B, ngõ 239 Bồ Đề, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính áp tròng; kính thời trang; tivi; loa đài; điện thoại; máy tính 
bảng.  

 
Nhóm 18: Ví da; túi xách.  

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ may; sợi và chỉ thêu; sợi len.  
 

Nhóm 24: Vải; ga trải giường; khăn vải. 
 

Nhóm 25: Quần, áo (trang phục); áo sơ mi; quần dài; áo mưa; giày dép; tất; dây lưng 
(trang phục).  

 

Nhóm 26: Phụ kiện ngành may như; kim khâu, ruy băng (đồ may vá), khuy, khuy bấm 
cho trang phục, khuy móc (phụ kiện của trang phục), ghim cài (phụ kiện của trang phục).  

 

Nhóm 35: Đại lý mua bán, cửa hàng mua bán các sản phẩm; quần áo, thời trang và phụ 
kiện,túi xách, dây lưng, ví da kính mắt, giày dép, tất, găng tay, kính mắt.  
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(210) 4-2016-16258 (220) 03.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) JAVITA, INC.   (US) 

7835 N.W. Beacon Square Blvd., Boca 
Raton, FLORIDA 33487, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho người.  
 

Nhóm 30: Cà phê; đường.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ bán hàng theo catalo qua thư, và các dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến vi tính hóa cung cấp cà phê và chất bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho người. 

 

 
(210) 4-2016-17302 (220) 13.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.5.3; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện cơ chính 
xác Toàn Anh  (VN) 
Lô OBT2, số 16 khu X1 Bắc Linh Đàm 
mở rộng, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng ô tô, xe máy: dây công tơ mét.  
 

Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy: dây phanh, dây ga, dây côn 
 

Nhóm 35: Buôn bán phụ tùng ô tô, xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-17334 (220) 13.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.3; A25.7.4; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-17335 (220) 13.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.3.2; 25.5.3; 26.4.3 
(591) Xanh, xanh nhạt, đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-17336 (220) 13.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4 
(591) Cam, đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.    
 

 
(210) 4-2016-17337 (220) 13.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A2.9.15; 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đen, 

cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.     
 

 
(210) 4-2016-17338 (220) 13.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.3.2; A25.7.4 
(591) Đỏ, đen, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.    
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(210) 4-2016-17339 (220) 13.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4; 26.3.2 
(591) Xanh da trời, xanh nhạt, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-17450 (220) 14.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 24.1.1 
(591) Trắng, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tổng công ty Thái Sơn  (VN) 
Số 3, đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: thiết bị viễn thông; điện thoại. 
 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học, công nghệ và nghiên cứu có liên quan đến chúng; phần 
mềm quản lý, phần mềm thuế, phần mềm hải quan.  

 

 
(210) 4-2016-17485 (220) 14.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất công 
nghiệp An Phúc  (VN) 
Số 24, ngõ 77, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Que kim loại dùng để hàn; hợp kim dùng để hàn; dây cáp bằng kim loại; dây 
kim loại.  

 

Nhóm 07: Máy mài góc bằng điện; máy khoan bằng điện; máy xén bằng điện; máy cắt đá 
bằng điện; máy đánh bóng bằng điện; máy hàn bằng điện. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; đá cắt (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); 
đá mài; đĩa mài bằng đá nhám; mũi khoan (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ 
bằng sắt để dập khuôn. 
 

Nhóm 17: ống cao su tuy - ống thủy lực (ống mềm); ống cao su mềm; vải dệt cách điện, 
cách nhiệt; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); rèm chống cháy bằng amiăng; cao su tổng 
hợp. 
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(210) 4-2016-17486 (220) 14.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất công 
nghiệp An Phúc   (VN) 
Số 24, ngõ 77, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Que kim loại dùng để hàn; hợp kim dùng để hàn; dây cáp bằng kim loại; dây 

kim loại.   
 

Nhóm 07: Máy mài góc bằng điện; máy khoan bằng điện; máy xén bằng điện; máy cắt đá 
bằng điện; máy đánh bóng bằng điện; máy hàn bằng điện.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; đá cắt (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); 
đá mài; đĩa mài bằng đá nhám; mũi khoan (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ 
bằng sắt để dập khuôn.  

 

Nhóm 17: ống cao su tuy-ống thủy lực (ống mềm); ống cao su mềm; vải dệt cách điện, 
cách nhiệt; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); rèm chống cháy bằng amiăng; cao su tổng 
hợp. 

 

 
(210) 4-2016-17630 (220) 15.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH nước khoáng 
Bình Minh  (VN) 
Số nhà 26, ngõ 322/95/29, đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả (không chứa cồn); nước ép hoa quả (không chứa cồn); nước 
giải khát; nước uống đóng chai, đóng bình; bia.        

 

 
(210) 4-2016-17850 (220) 16.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.7; 26.1.1; A11.1.6 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 
(731) Hộ kinh doanh mì Tiếng Quý  

(VN) 
Thôn Lệ An, xã Duy Châu, huyện Duy 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-17856 (220) 16.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và đầu tư Tương Lai  (VN) 
171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 
cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-17980 (220) 16.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.6; 6.1.2; 3.7.10; 1.15.11; A8.1.14 
(731) UNITED FLOUR MILL PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
177, 9th Floor, Rajawongse Road, 
Chakrawad Sub-district, 
Samphanthawong District, Bangkok 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 

 
(210) 4-2016-17987 (220) 16.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A8.1.14; A26.11.12; A24.3.7 
(731) UNITED FLOUR MILL PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
177, 9th Floor, Rajawongse Road, 
Chakrawad Sub-district, 
Samphanthawong District, Bangkok 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

 
(210) 4-2016-17989 (220) 16.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.6; A26.4.6; A8.1.16 
(731) UNITED FLOUR MILL PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
177, 9th Floor, Rajawongse Road, 
Chakrawad Sub-district, 
Samphanthawong District, Bangkok 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 

 
(210) 4-2016-17997 (220) 17.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Đức Thành  (VN) 
Số 43, phố Hàng Dầu, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy; bao bì bằng nilon, bao bì bằng nhựa. 
 

Nhóm 17: Bao bì amiang, bao bì không thấm nước.  
 

Nhóm 29: Thực phẩm: thịt đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; rau đóng hộp; 
chế phẩm để nấu nước dùng; bơ thực vật; thức ăn làm từ cá.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn: đồ uống khai vị (không có cồn); bia; nước ép trái cây; 
nước khoáng; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước sô đa.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia); rượu (gạo); nước ép trái cây có cồn; rượu vốtca; 
rượu vang; rượu anh đào. 

 
Nhóm 35: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống, thực phẩm, đồ uống, thuốc 
lá, thuốc lào, ô tô và xe có động cơ khác; quảng cáo; siêu thị: mua bán đường mía, đồ 
uống, thực phẩm, nông, lâm sản. 
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; 
dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện công trình xây 
dựng; xây dựng nhà các loại. 

 
Nhóm 39: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; 
dịch vụ môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ đóng gói hàng hóa; 
dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ 
du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; cho thuê nhà di động. 

 

 
(210) 4-2016-18028 (220) 17.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 1.15.15; 2.9.1 
(591) Đỏ, tím, xanh nước biển, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khang Anh 
Ngân  (VN) 
Số 84, đường 56, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua và bán: thực phẩm, nước uống, đồ uống có cồn, đồ uống có ga, đồ điện tử 

(ti vi, tủ lạnh, máy sấy tóc, lò vi sóng, bàn ủi điện, nồi cơm điện, ấm nước điện, nồi áp 
suất, quạt điện, điện thoại, máy tính, đầu đĩa, âm ly, đài, máy chụp hình, máy quay phim), 
điện lạnh, sách báo, văn phòng phẩm, dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ dùng gia 
đình (tủ quần áo, chăn, ga gối, nệm, giường, bàn ghế), máy móc thiết bị (máy giặt, máy 
lạnh, máy in, máy scan, máy photocopy, máy đếm tiền, máy hút bụi, máy may), bánh 
kẹo, trái cây, quần áo, cây cảnh, hạt giống, giày dép, vali, túi xách, nước hoa, nông sản, 
đồ chơi trẻ em, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ vệ sinh, bột giặt, nước tẩy rửa, nước xả vải, 
dụng cụ thể thao, thiết bị giáo dục, thiết bị nghe nhìn, thiết bị văn phòng, thiết bị công 
nghệ thông tin, sản phẩm thiên nhiên (mật ong, tinh dầu), bộ dụng cụ trang điểm, đồ dùng 
phòng ngủ. 

 

 
(210) 4-2016-18787 (220) 23.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) HOLDING SOPREMA  (FR) 

14, rue de Saint Nazaire 67000 
Strasbourg, France 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; chất pha loãng sơn lót; sơn lót để che phủ; sơn phủ; mát tít [nhựa tự 

nhiên]; và chất phụ gia dùng cho sơn phủ. 

 
Nhóm 17: Chất để bịt kín không thấm nước; nút bịt kín không thấm nước bằng cao su, xi 
gắn kín không thấm nước dùng cho mục đích xây dựng; màng để gắn kín; tấm màng 
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mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; ma tít để trát kín, gắn kín; xi gắn kín và cao 
su tổng hợp; cao su lỏng; hợp chất hóa học để bịt lỗ rò rỉ; vật liệu bịt kín, vá và nối kín; 
vật liệu đệm lót và trám bằng cao su; vật liệu nhựa đàn hồi cho mục đích xây dựng (sợi 
đàn hồi); polime nhựa đàn hồi cho mục đích xây dựng (sợi đàn hồi); sợi hữu cơ không 
dùng trong ngành dệt; sợi chất dẻo không dùng trong ngành dệt; sợi bằng chất dẻo không 
dùng trong ngành dệt; gôm bán thành phẩm; nhựa kết dùng để cách điện cho cáp ngầm; 
chất dẻo bán thành phẩm; mica bán thành phẩm. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu gắn kết dùng trong xây dựng 
(không bằng kim loại); lớp phủ không bằng kim loại (vật liệu xây dựng); tấm mỏng để 
gắn kín chứa bitum dùng trong xây dựng; thạch cao cho mái nhà; nhựa đường; vải địa kỹ 
thuật; hắc ín; bitum cho mục đích xây dựng; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho 
mục đích xây dựng; dải băng tẩm nhựa đường dùng cho mục đích xây dựng; tấm lợp mái 
không bằng kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-18910 (220) 24.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FUSI ELECTRIC  
(VN) 
¤ số 50, lô B2, khu đô thị Đại Kim, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn dùng cho mục đích chiếu sáng và trang trí; đèn led; 

bóng đèn điện; bộ thu năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2016-18912 (220) 24.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) BUNN-O-MATIC CORPORATION  

(US) 
1400 Stevenson Drive, Springfield, 
ILLINOIS 62703, UNITED STATES OF 
AMERICA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị chế biến đồ uống dùng trong thương mại và gia đình, cụ thể là cối xay 

nguyên liệu làm đồ uống chạy điện dùng trong thương mại và gia đình, phễu/máng nhận 
có thể tháo rời và tái sử dụng được, máy trộn để sử dụng với thiết bị phân phối đồ uống và 
các bộ phận thay thế của chúng. 

 
Nhóm 09: Hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính kết nối thiết bị chế biến và phân 
phối thực phẩm và đồ uống với các thiết bị khác, cụ thể là máy vi tính, mạng máy tính và 
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các thiết bị tương tự để giám sát và bảo trì thiết bị chế biến và phân phối thực phẩm và đồ 
uống; và hệ thống giao diện truyền thông không dây để cung cấp các thông tin về độ tươi, 
số lượng và các thông tin liên quan và các bộ phận thay thế của chúng. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chế biến thực phẩm và đồ uống và bộ thiết bị phân phối đồ uống được 
kiểm soát nhiệt độ, cụ thể là thiết bị chế biến đồ uống nóng và lạnh sử dụng với hỗn hợp 
đồ uống được nghiền, xay thành bột và dạng lỏng và các bộ phận đi kèm của chúng; thiết 
bị chế biến đồ uống dùng điện, cụ thể là, máy pha cà phê, máy pha trà, máy pha trà đá, 
máy pha cà phê espresso, máy tạo bọt sữa, máy đánh sữa; máy phân phối nước nóng và 
thiết bị chế biến đồ uống nóng được kiểm soát nhiệt độ dùng điện; bình hãm cà phê dùng 
điện; thiết bị chế biến trà và trà đá dùng điện; máy chế biến và phân phối đồ uống bán 
đông lạnh, cụ thể là máy làm đá bào; thiết bị phân phối đồ uống ướp lạnh và đông lạnh; 
thiết bị phân phối nước ép được kiểm soát nhiệt độ; thiết bị phân phối nước dùng điện; 
máy phân phối và máy làm nóng nước dùng điện; thiết bị xử lý nước, cụ thể là thiết bị lọc 
nước sử dụng lõi lọc và thiết bị làm sạch nước; thiết bị phân phối xúp được kiểm soát 
nhiệt độ dùng điện; hệ thống máy chế biến đồ uống có giá đỡ dùng điện bao gồm máy 
pha cà phê dùng điện, thiết bị chế biến đồ uống nóng dùng điện, thiết bị phân phối đồ 
uống nóng hoặc được kiểm soát nhiệt độ dùng điện, thiết bị làm ấm và bình phục vụ đồ 
uống được kiểm soát nhiệt độ dùng điện và giá đỡ được lắp đặt riêng cho các thiết bị nêu 
trên; bình thon cổ (decanters), bình chứa (carafes) và bình phục vụ (servers) cà phê, không 
dùng điện, không bằng kim loại quý được bán như bộ phận hoặc bộ phận thay thế kết cấu 
của máy pha cà phê dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-18957 (220) 24.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Lẩu nướng Sù Rí 1  (VN) 
Tổ 6, khu phố 14, phường Phú Thủy, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-18958 (220) 24.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến gỗ 
xuất khẩu Khải Hoàn  (VN) 
Lô 3/2 KCN Phan Thiết, xã Phong NÉm, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  
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(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ. 
 

 
(210) 4-2016-19192 (220) 28.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 19.7.1; 5.7.3; 5.13.4; 25.1.6; 26.5.1; 

25.5.1 
(591) Xanh, trắng, nâu, xám, vàng 

(540) 

   

(731) Đoàn Minh Hợp   (VN) 
06 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu. 

 

 
(210) 4-2016-19261 (220) 28.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.25; 26.2.7; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Phúc 
Anh  (VN) 
Số 152- 154 đường Trần Duy Hưng, tổ 
12, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính. 
 

Nhóm 35: Buôn bán hàng điện, điện tử, máy tính, trang thiết bị văn phòng, thiết bị điều 
khiển.  

 
Nhóm 37: Cài đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy tính.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-19266 (220) 28.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.9; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Bảo 
Kim  (VN) 
270/19 Lê Thị Hà, ấp Chánh 1, xã Tân 
Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân.  

 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, thiết bị công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, thiết 

bị xử lý nước sinh hoạt và công nghiệp, dụng cụ ngành nước; đại lý mua bán ký gửi hàng 

hoá: đồ điện, đồ điện tử, hàng may mặc, máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu phục vụ cho 

ngành may, xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-19353 (220) 28.06.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đen, vàng đồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH PARIVAR   (VN) 
5A-5/101 Nguyễn Siêu, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2016-19354 (220) 28.06.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A5.5.20; 25.5.25 

(591) Đỏ, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PARIVAR  (VN) 
5A-5/101 Nguyễn Siêu, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2016-19355 (220) 28.06.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PARIVAR  (VN) 
5A-5/101 Nguyễn Siêu, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2016-19365 (220) 28.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh da trời, xanh lam đậm, đỏ, hồng 
(731) MUANG THAI LIFE ASSURANCE 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
250 Rachadaphisek Road, Huaykwang 
Subdistrict, Huaykwang District, 
Bangkok Metropolis Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-19366 (220) 28.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh da trời, xanh lam đậm, đỏ, trắng, 

hồng 
(731) MUANG THAI LIFE ASSURANCE 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
250 Rachadaphisek Road, Huaykwang 
Subdistrict, Huaykwang District, 
Bangkok Metropolis Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-19407 (220) 29.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HAPPY COOK  
(VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 30: Cháo gà hầm sâm. 
 

 
(210) 4-2016-19466 (220) 29.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm 
(731) Nguyễn Chí Thanh  (VN) 

Thôn Thanh Bình, Xã Lộc Đức, huyện 
Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 30: Bột trà xanh; tinh bột nghệ; bột quế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, bột trà xanh, tinh bột nghệ, bột chùm ngây, bột quế, bột rau má, bột 
lá ngót, bột đậu đỏ, bột sắn dây, bột đậu rang chín, bột gạo lứt rang, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2016-19701 (220) 30.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24; A24.15.7; 24.15.21; 25.5.25 
(731) KOCH INDUSTRIES, INC.   (US) 

4111 E 37th Street North, Wichita, 
Kansas 67220, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón và chất phụ gia phân bón để sử dụng trong gia đình, trong nông 

nghiệp và thương mại; chất phụ gia hóa học cho phân bón ức chế ureaza; tế bào sử dụng 
cho nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm; thuốc thử có tính chất của các axit 
nucleic và protein để sử dụng trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực công 
nghiệp và nông nghiệp; hóa chất và sản phẩm hóa chất.    

 
Nhóm 07: Thiết bị chiết; máy, cụ thể là máy tách sữa, máy cô đặc sữa; máy công cụ; mô-
tơ và động cơ (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); bộ phận ghép nối và 
truyền động cho máy móc (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); dụng 
cụ/công cụ nông nghiệp, không bao gồm dụng cụ/công cụ thao tác thủ công; lò ấp trứng; 
máy bán hàng tự động; bộ phận thu hồi và thiết bị rửa khí; bộ phận của máy xử lý hóa 
học, cụ thể là, các chi tiết/bộ phận bên trong của tháp phân đoạn bao gồm 
khay/máng/mâm, tấm đỡ, hoặc các bộ phận làm bằng kim loại, nhựa, hoặc gốm để sử 
dụng như các bộ phận độn trong cột hoặc tháp trong quy trình hóa học hay vật lý; và tháp 
và cột phân đoạn làm bằng gốm, gạch hoặc các vật liệu khác phù hợp để sử dụng với các 
chất ăn mòn; giá màng và hệ thống bao gồm màng, mô-đun màng và giá màng được sử 
dụng cho việc mạ điện và được sử dụng trong các ứng dụng thương mại và công nghiệp 
khác nhau để tách và cô đặc sơn và các chất khác trong chất lỏng và làm trong và làm 
sạch chất lỏng; màng lọc, mô-đun lọc và các bộ phận/chi tiết lọc để sử dụng trong ngành 
công nghiệp sữa, cụ thể là màng lọc, mô-đun lọc và các bộ phận/chi tiết lọc của máy lọc 
và tách sữa.    

 
Nhóm 09: Bộ phận/thành phần kết nối điện, điện tử và cáp quang; thiết bị và dụng cụ 
khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, thiết bị và dụng cụ để cân, 
đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị để 
ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa 
compắc; đĩa DVD và phương tiện ghi kỹ thuật số khác; thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; 
phần mềm máy tính.    

 
Nhóm 11: Màng, mô-đun màng và hệ thống bao gồm màng và mô-đun màng được sử 
dụng để tách và cô đặc chất lỏng, cụ thể là màng siêu lọc và màng vi lọc, mô-đun màng 
và hệ thống màng bao gồm màng và mô-đun màng được sử dụng để làm trong, làm sạch 
và tách nước khỏi các chất khác trong các ứng dụng xử lý nước đô thị, xử lý nước công 
nghiệp và xử lý nước thải; thiết bị để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, làm 
lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và cho mục đích vệ sinh; hệ thống xử lý và khử mặn 
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nước và nước thải, bao gồm chủ yếu là màng thẩm thấu ngược hình xoắn ốc và màng lọc 
nanô, đề khử mặn trong nước lợ và nước biển dùng trong ngành công nghiệp nước uống ở 
thành phố và để sử dụng trong công nghiệp, thương mại và trong gia đình. 

 

 
(210) 4-2016-19702 (220) 30.06.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.7; 24.15.21; A24.15.11; 

A26.4.24 
(731) KOCH INDUSTRIES, INC.    (US) 

4111 E 37th Street North, Wichita, 
Kansas 67220, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón và chất phụ gia phân bón để sử dụng trong gia đình, trong nông 

nghiệp và thương mại; chất phụ gia hóa học cho phân bón ức chế ureaza; tế bào sử dụng 
cho nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm; thuốc thử có tính chất của các axit 
nucleic và protein để sử dụng trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực công 
nghiệp và nông nghiệp; hóa chất và sản phẩm hóa chất.    

 
Nhóm 07: Thiết bị chiết; máy, cụ thể là máy tách sữa, máy cô đặc sữa; máy công cụ; mô-
tơ và động cơ (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); bộ phận ghép nối và 
truyền động cho máy móc (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); dụng 
cụ/công cụ nông nghiệp, không bao gồm dụng cụ/công cụ thao tác thủ công; lò ấp trứng; 
máy bán hàng tự động; bộ phận thu hồi và thiết bị rửa khí; bộ phận của máy xử lý hóa 
học, cụ thể là, các chi tiết/bộ phận bên trong của tháp phân đoạn bao gồm 
khay/máng/mâm, tấm đỡ, hoặc các bộ phận làm bằng kim loại, nhựa, hoặc gốm để sử 
dụng như các bộ phận độn trong cột hoặc tháp trong quy trình hóa học hay vật lý; và tháp 
và cột phân đoạn làm bằng gốm, gạch hoặc các vật liệu khác phù hợp để sử dụng với các 
chất ăn mòn; giá màng và hệ thống bao gồm màng, mô-đun màng và giá màng được sử 
dụng cho việc mạ điện và được sử dụng trong các ứng dụng thương mại và công nghiệp 
khác nhau để tách và cô đặc sơn và các chất khác trong chất lỏng và làm trong và làm 
sạch chất lỏng; màng lọc, mô-đun lọc và các bộ phận/chi tiết lọc để sử dụng trong ngành 
công nghiệp sữa, cụ thể là màng lọc, mô-đun lọc và các bộ phận/chi tiết lọc của máy lọc 
và tách sữa.    

 
Nhóm 09: Bộ phận/thành phần kết nối điện, điện tử và cáp quang; thiết bị và dụng cụ 
khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, thiết bị và dụng cụ để cân, 
đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị để 
ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa 
compắc; đĩa DVD và phương tiện ghi kỹ thuật số khác; thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; 
phần mềm máy tính.    

 
Nhóm 11: Màng, mô-đun màng và hệ thống bao gồm màng và mô-đun màng được sử 
dụng để tách và cô đặc chất lỏng, cụ thể là màng siêu lọc và màng vi lọc, mô-đun màng 
và hệ thống màng bao gồm màng và mô-đun màng được sử dụng để làm trong, làm sạch 
và tách nước khỏi các chất khác trong các ứng dụng xử lý nước đô thị, xử lý nước công 
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nghiệp và xử lý nước thải; thiết bị để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, làm 
lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và cho mục đích vệ sinh; hệ thống xử lý và khử mặn 
nước và nước thải, bao gồm chủ yếu là màng thẩm thấu ngược hình xoắn ốc và màng lọc 
nanô, đề khử mặn trong nước lợ và nước biển dùng trong ngành công nghiệp nước uống ở 
thành phố và để sử dụng trong công nghiệp, thương mại và trong gia đình. 

 

 
(210) 4-2016-19762 (220) 01.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuyên   (VN) 
Thôn Hướng Dương, xã Thắng Lợi, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

(210) 4-2016-19763 (220) 01.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuyên  (VN) 
Thôn Hướng Dương, xã Thắng Lợi, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-19913 (220) 04.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.2; 1.1.14 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SMCORP   (VN) 
Số 10/107 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ ghép nối âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; đầu đĩa DVD; máy hát tự 

động, loa; micro; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; màn hình viđêô.  
 

 
(210) 4-2016-19930 (220) 04.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
và thẩm định giá AMAX  (VN) 
50C9 đường 11, khu Miếu Nổi, phường 
2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; lập các báo cáo thống kê kế toán; phân tích 
giá cả thị trường; tư vấn đấu thầu; quản lý dự án xây dựng. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; đầu tư vốn; định giá bất động sản; môi giới 
bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thông tin về lĩnh 
vực sửa chữa. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng; thiết lập bản vẽ mặt bằng xây dựng; kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng; đánh giá sự cố đối với các công trình xây dựng; lập dự án đầu 
tư. 

 

 
(210) 4-2016-19935 (220) 04.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
Thông Minh  (VN) 
53C, ngõ 87 Láng Hạ, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông xây dựng; bê tông trang trí; bê tông cốt liệu sợi; sản phẩm từ xi măng 

và thạch cao: vữa khô; vữa xây mạch mỏng cho gạch AAC; vữa trát cho gạch AAC; vữa 
rót không có ngót; vữa chống thấm; vữa chống nhiệt; vữa chịu axít; vữa chịu môi trường 
đặc biệt; keo dán gạch (ốp và lát gạch); keo chít mạch chà ron; bột bả trát tường; cục kê 
cốt thép (không bằng kim loại). 

 

(210) 4-2016-19936 (220) 04.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; A9.7.22; A20.7.2 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hawaii  (VN) 
Tầng 8 KM Plaza, 51-51B-53 Võ Văn 
Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  

 

 
(210) 4-2016-19954 (220) 04.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) ANRAKUTEI CO., LTD.   (JP) 
2-3-5 Kamiochiai, Chuo-ku, Saitama 
City, Saitama, 338-0001 Japan 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2016-19956 (220) 04.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; 20.7.1; 26.1.1; 10.3.7 
(731) Hộ kinh doanh thực dưỡng 

Khai Minh   (VN) 
105B Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước rửa chén; nước lau nhà; bột chà răng; nước giặt; nước xịt 

phòng. 
 

Nhóm 29: Tỏi ngâm nước tương; dầu ăn; nước cốt rau củ cô đặc; mơ muối; chanh muối; 
bơ thực vật; đậu đỏ rang. 

 
Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng (không chứa thuốc); bột gạo; bột gạo lức trộn mè; bột 
sắn dây; bột đậu đỏ; bánh tráng; gạo; gạo rang; trà; bún gạo; cốm (làm từ gạo); nước 
tương (xì dầu); mạch nha dùng làm thực phẩm cho người. 

 

 
(210) 4-2016-19996 (220) 04.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.  

(JP) 
1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 
Sapporo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa nước hoặc sữa bột dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ đang bú mẹ và em bé dưới hai 
tuổi; sữa công thức bổ sung thêm dinh dưỡng dùng cho trẻ đang bú mẹ và em bé dưới hai 
tuổi; sữa tăng trưởng chiều cao cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới mười hai tháng tuổi; sữa bột 
công thức dùng để điều trị hội chứng dị tật bẩm sinh; bột sữa pha theo công thức dùng cho 
trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé; sữa nước hoặc sữa bột công thức dùng cho phụ nữ có 
thai và phụ nữ cho con bú dùng cho mục đích y tế; sữa nước hoặc sữa bột công thức bổ 
sung vitamin và khoáng chất dùng cho người lớn và người già dùng cho mục đích y tế; ; 
sữa nước hoặc sữa bột công thức (thực phẩm chức năng) dùng cho người lớn và người già 
dùng cho mục đích y tế; sữa nước hoặc sữa bột công thức (thực phẩm chức năng) dùng 
cho người lớn và người già không dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục 
đích y tế; đồ uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng 
dùng cho người; thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chứa khoáng chất; thực 
phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng không 
chứa thuốc; chất dinh dưỡng cho vi sinh vật; trà dùng trong y tế; bánh kẹo chứa thuốc; đồ 
uống chứa thuốc; đồ uống y tế; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; nước khoáng dùng 
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cho mục đích y tế; chất ăn kiêng trị liệu để ngăn chặn phản xạ đầy hơi thực quản dùng 
cho mục đích y tế; bánh mỳ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sữa ong chúa được dùng 
cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm vitamin; chế phẩm dinh dưỡng dùng qua đường 
tiêu hóa (được bơm trực tiếp vào dạ dày thông qua ống xông); chế phẩm có chứa anbumin 
dùng cho mục đích y tế; sữa anbumin; men sữa dùng làm dược phẩm; đường sữa 
(lactôzơ); chế phẩm có chứa enzym dùng cho mục đích y tế; chế phẩm có chứa enzym 
dùng cho mục đích thú y; enzym dùng cho mục đích y tế; enzym dùng cho mục đích thú 
y; amino axit dùng cho mục đích y tế; prôtêin dùng cho mục đích y tế và thú y; peptit 
dùng cho mục đích y tế và thú y; peptit sữa gầy dùng cho mục đích y tế và thú y; xeramit 
dùng cho mục đích y tế và thú y; xeramit sữa dùng cho mục đích y tế và thú y; 
sphingomyelin dùng cho mục đích y tế và thú y; lactoferin sắt dùng cho mục đích y tế và 
thú y; vi khuẩn dùng cho mục đích y tế và thú y; vi sinh cho mục đích y tế và thú y; đồ 
uống chức năng; chất ăn kiêng cho động vật; môi trường để nuôi cấy vi khuẩn; phụ phẩm 
của quá trình xử lý hạt ngũ cốc dùng cho mục đích ăn kiêng hoặc mục đích y tế; chủng vi 
sinh nuôi cấy dùng trong y tế và thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho y tế hoặc thú y; men 
dùng cho mục đích dược phẩm; sợi dùng cho ăn kiêng; bột dùng cho mục đích dược 
phẩm; gelatin dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa bột và sữa nước cho trẻ nhỏ và trẻ em; sữa bổ sung dinh dưỡng dùng cho 
trẻ nhỏ; sữa tăng trưởng chiều cao cho trẻ nhỏ và trẻ em; sữa nước hoặc sữa bột cho phụ 
nữ có thai và phụ nữ cho con bú, không dùng cho mục đích y tế; sữa nước hoặc sữa bột bổ 
sung vitamin và khoáng chất dùng cho người lớn và người già không dùng cho mục đích y 
tế; sữa nước hoặc sữa bột bổ sung prô-têin sữa dùng cho người lớn và người già không 
dùng cho mục đích y tế; sữa nước hoặc sữa bột dùng cho người lớn và người già không 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột; sữa tươi; sữa ít béo, sữa bột nguyên kem; sữa đã tách 
kem; sữa đặc; sữa cô dặc; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 
uống chứa vi khuẩn axit lactic; sữa lắc; sữa chua lắc; sữa đã lên men; đồ uống sữa chua; 
sữa chua; bơ; bơ đã thái lát (chủ yếu là sữa); pho mai; pho mai đã thái lát; kem ăn được 
(sản phẩm sữa); kem đã đánh (kem ăn dược); sản phẩm sữa (xeramit sữa); sản phẩm sữa 
(xelamit); sản phẩm sữa (sphingomyelin); sản phẩm sữa (lactoferin sắt); sữa và sản phẩm 
sữa; pho mai nhân tạo; bơ thực vật và mỡ ăn dạng miếng thái lát; hỗn hợp chất béo dùng 
phết lên bánh mỳ; hỗn hợp chất béo dùng để sản xuất mỡ ăn; chất béo dạng rắn được sản 
xuất từ dầu thực vật; kem không làm từ bơ sữa (kem làm từ dầu ăn và/hoặc mỡ ăn); mỡ 
lợn dùng làm thực phẩm; dầu và mỡ ăn; kem hỗn hợp (kem làm từ kem sữa và dầu ăn 
hoặc mỡ ăn); bơ lạc sô cô la (bơ làm từ lạc có sô cô la trong thành phần); bơ lạc; đậu nành 
lên men; đậu phụ lên men; sữa đậu nành (sản phẩm thay thế sữa); sữa gầy; chế phẩm bổ 
sung dinh dưỡng ở dạng bột, hạt nhỏ, hạt, viên nén, chất lỏng, dạng đặc quánh (gel), dạng 
thạch và viên nang được làm từ prô-tê-in, hoặc từ peptil sữa gầy, hoặc từ sữa gầy, hoặc từ 
xeramit, hoặc từ sphingomyelin, hoặc từ lactoicrin sắt; thịt, đã chế biến; hải sản đã chế 
biến; nước quả nấu đông; thạch bổ sung cà phê (không phải dạng hoa quả); hoa quả 
nghiền; hoa quả cô đặc (mứt nhão); súp. 

 

 
(210) 4-2016-19998 (220) 04.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Phan Thị Thuận  (VN) 
Đội 13, thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 24: Chăn; chăn làm bằng tơ tằm; lụa tơ tằm; tấm phủ giường (ga); vải bọc nệm gối; 
khăn tay làm bằng tơ tằm.  

 

 
(210) 4-2016-20094 (220) 05.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590-8577, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Tác nhân tẩy nhờn (không dùng cho gia đình); tác nhân tẩy dầu mỡ cho xe đạp; 
hợp chất hóa học chống thấm nước; chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp; chất tẩy rửa cho 

phanh đĩa của xe đạp; chất không thấm nước; chất không thấm nước dạng xịt; chất xịt 

không thấm nước cho trang phục mặc khi câu cá; chất xịt không thấm nước cho dây câu 
cá. 

Nhóm 02: Mỡ chống gỉ; mỡ chống gỉ cho xe đạp; mỡ chống gỉ cho đồ đánh cá; dầu chống 

ăn mòn; dầu chống ăn mòn cho xe đạp; dầu chống ăn mòn cho đồ câu cá. 
Nhóm 03: Chế phẩm làn sạch, tẩy rửa và đánh bóng; chế phẩm làm sạch, tẩy rửa và đánh 

bóng cho xe đạp; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch cho xe đạp; chế phẩm tẩy rửa 

cho xe đạp; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm đánh bóng cho xe đạp; chế phẩm làm sạch 
tiếp điểm điện; chế phẩm làm sạch tiếp điểm điện dùng cho xe đạp; chất tẩy sạch cho xe 

đạp được sử dụng bởi người lái xe đạp. 

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn chống kẹt máy; dầu để bôi trơn cho mục đích công nghiệp; dầu 

để bôi trơn cho xe đạp; dầu để bôi trơn cho xích xe đạp; chất bôi trơn; chất bôi trơn PTFE 
(dầu); chất bôi trơn dạng ướt (dầu); mỡ bôi trơn; dầu khoáng; dầu khoáng cho phanh xe 

đạp; dầu kho cho phanh đĩa của xe đạp; dầu ở dạng xịt cho ống cuộn dây câu cá. 
 

 
(210) 4-2016-20102 (220) 05.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.5.3 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Châu Phi  
(VN) 
553/10 Lũy Bán Bích, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố  Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng cho đảo mạch;  bộ chuyển mạch điện; bộ đảo mạch điện; cuộn 

điện từ; cuộn cảm [điện]; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp; máy biến thế [điện]; 

máy biến áp [điện]; máy biến áp tăng áp. 
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(210) 4-2016-20122 (220) 05.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nông nghiệp Nguyên Thịnh  
(VN) 
364A/4, Trần Vĩnh Kiết, khu vực 1, 

phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2016-20216 (220) 05.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.15 

(731) ZHONG GANHUI  (CN) 

Room 501, Building 11, No. 33, 

Fenghuang North Road, Xinhua Street, 

Huadu District, Guangzhou, China  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; loa phóng thanh; micrô; thiết bị thu hình; vành loa cho máy tăng 

âm; loa.  
 

 
(210) 4-2016-20220 (220) 05.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.24 

(591) Đen, ghi, trắng, đỏ 

(731) KIM HYEONG TAEK   (KR) 

Banpo, Seocho-gu Seoul Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Camera hành trình dành cho xe ô tô; camera hành trình dành cho xe máy; thiết 

bị định vị dành cho ô tô; hộp đen cao cấp dành cho xe máy; thiết bị giám sát hành trình 

GPS.  

 

Nhóm 12: Chuông chống trộm dùng cho xe cộ. 
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(210) 4-2016-20225 (220) 05.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) PULMUONE CO., LTD.  (KR) 

730-27, Samyang-ro Daeso-myeon, 
Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng làm đẹp; dầu gội 

đầu; xà phòng mỹ phẩm; kem đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh; mỹ phẩm cho động 
vật; chế phẩm đánh bóng; tinh dầu dùng làm hương liệu cho thực phẩm; chế phẩm tẩy 
trắng được sử dụng trong gia đình; hồ bột để giặt là.  

 
Nhóm 29: Rau đã được chế biến; rau đã được bảo quản (không phải rau đông lạnh); thực 
phẩm được làm chủ yếu từ trái cây, cụ thể là trái cây dầm đường, thạch trái cây; trái cây 
được bảo quản (không phải trái cây đông lạnh); rau đông lạnh; khoai tây đông lạnh; cà rốt 
(đông lạnh); củ cải đông lạnh; cây cải thìa đông lạnh; giá đỗ đông lạnh; rau củ lên men 
dùng làm món ăn, quả hạch đã chế biến; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở quả hạch và trái 
cây đã chế biến; trái cây được bảo quản; hạt đã chế biến; nhân sâm đã chế biến, dùng như 
rau; giá đỗ đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; lát khoai tây tẩm bột 
rán; kim chi (món ăn từ rau củ lên men); kim chi củ cải (Kkakdugi) [rau củ Iên men dùng 
làm thức ăn]; món Jangajji (được làm từ lá tía tô Hàn Quốc ngâm nước tương hoặc nước 
sốt đậu nành); củ cải ướp muối; món Doenjang-jjigae (món ăn được nấu chín có thành 
phần chính là xốt đậu nành và đậu phụ); trái cây đóng chai, đã được chế biến; rau đóng 
chai, đã được chế biến; đồ ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở hạt và quả hạch hữu cơ; thực 
phẩm làm từ nhân sâm đã chế biến, cụ thể là xúp; hồng sâm đã chế biến, sử dụng như rau; 
mứt nhão; khoai tây lát rán giòn ít béo; món Gatkimchi (món ăn Hàn Quốc làm từ thân và 
lá cải muối); rau đã sấy khô; hồng sâm đã sấy khô, được sử dụng như rau; món Jangajji 
(món ăn từ hạt tiêu thái lát Hàn Quốc được chế biến trong nước sốt đậu nành hoặc tương 
đậu nành); quả hồng sấy khô (Got-gam); trái cây trộn; rau trộn; lát trái cây mỏng; đậu 
đông lạnh; nước quả ép dùng để nấu ăn; nước ép rau dùng để nấu ăn; nước ép cà chua 
dùng để nấu ăn; đậu phụ; thực phẩm được chế biến từ đậu phụ, cụ thể là đậu phụ sấy khô; 
đậu phụ ướp lạnh; đậu phụ ở dạng miếng dày; đồ ăn nhanh trên cơ sở đậu phụ; sữa đậu 
nành (thay thế sữa); đậu phụ chưa ép; đậu phụ mềm; thực phẩm chế biến từ đậu (trừ đậu 
phụ và thực phẩm chế biến từ đậu phụ), cụ thể là đậu được bảo quản; trái cây đông lạnh; 
thịt; trứng; thực phẩm chế biến từ trứng, cụ thể là trứng nghiền thành bột; thịt đã chế biến; 
sản phẩm làm từ thịt đã chế biến, cụ thể là thịt lợn muối xông khói, thịt muối; sữa; sữa 
chua; đồ uống làm từ sữa chua (sản phẩm sữa); sữa lên men; sản phẩm sữa; sản phẩm sữa 
đã chế biến; sữa bột (không cho trẻ sơ sinh); pho mát; pho mát đã chế biến; dầu và mỡ có 
thể ăn được; thực phẩm làm từ dầu và mỡ, cụ thể là chất béo từ dừa, dầu dừa; dầu có thể 
ăn được; dầu dừa cho thực phẩm; dầu vừng; dầu đậu nành; thực phẩm làm từ con giun, cụ 
thể là giun ướp muối; cá và động vật có vỏ cứng (không còn sống) (bao gồm cá và động 
vật có vỏ cứng đông lạnh hoặc ướp muối); rong biển cho thực phẩm (đã bảo quản); rong 
biển đã chế biến (cho thực phẩm); cá và động vật có vỏ cứng (đã bảo quản); thực phẩm 
làm từ cá và thực phẩm làm từ động vật có vỏ cứng, cụ thể là động vật có vỏ cứng ướp 
muối; kim chi củ cải [rau củ lên men dùng làm thực phẩm]; khoai lang đông lạnh; củ 
hành (đông lạnh); khoai tây (đã chế biến); khoai lang đã chế biến, rau và trái cây đã bảo 
quản; rau và trái cây đã chế biến; rau và trái cây đã sấy khô; trái cây sấy khô; đồ ăn nhanh 
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dạng thanh trên cơ sở hạt và quả hạch; quả hạch, được chế biến thành dạng thanh; món 
konnyaku (thạch được làm từ rễ cây khoai nước cho thực phẩm); tỏi băm nhỏ (đã được 
chế biến); món dotorimuk (thạch được làm từ tinh bột sồi); rau trộn được thái sẵn; hồng 
sâm được lên men, đã chế biến, dùng như rau; trái cây cắt sẵn (đã được chế biến); rau thái 
sẵn (đã được chế biến); củ hành muối; cải bắp muối; dưa chuột bao tử; rau củ muối; món 
cheonggukjang-jjigae (món ăn được nấu chín có thành phần chính là nước tương đặc và 
đậu phụ); kim chi chonggak [rau củ được lên men dùng làm thực phẩm]; salat gà; dưa 
muối nước; hồng sâm cô đặc cho thực phẩm; quả hồng chín, đã được chế biến; đậu phụ 
que; lát mỏng đậu phụ (váng đậu); đậu phụ lên men; đậu phụ sấy khô; bã đậu phụ, dùng 
làm thực phẩm cho con người; sữa đậu nành; đậu phụ rán giòn; món abura-age (miếng 
đậu phụ rán giòn); món natto (hạt đậu nành lên men); súp đậu nành; miếng chả làm từ đậu 
nành dùng để kẹp bánh mỳ; món tempeh (món ăn truyền thống được làm từ đậu nành lên 
men); trứng đã chế biến; trứng dạng lỏng; món galbi tang (món xúp từ xương sườn); súp 
thịt bò; món samgyetang (canh gà nhân sâm); xúc xích gà; món collet từ thịt lợn, thịt sườn 
nướng; món Seolleongtang (canh xương bò hầm); món Yukgaejang (canh bò hầm cay); 
xúc xích; sữa chua kiểu Hy Lạp; sữa chua uống; phô mai que; món tráng miệng trên cơ sở 
sữa (sữa là chủ yếu), cụ thể là váng sữa [kem chua], dầu tía tô cho thực phẩm; dầu ô liu 
cho thực phẩm; dầu vừng cho thực phẩm, cá thu [không còn sống]; cá thu đao [không còn 
sống]; cá đông lạnh; cá thu Tây Ban Nha [không còn sống], tảo biển đã chế biến, cho thực 
phẩm; tảo biển nâu đã chế biến, cho thực phẩm; tấm tảo biển khô, cho thực phẩm; món 
hoshi-nori (tảo biển khô ăn được, cho thực phẩm); món hoshi-wakame (tảo biển khô ăn 
được, cho thực phẩm); táo tía nướng; tảo cho thực phẩm; món ochazuke- nori (miếng rong 
biển khô dùng để rắc lên cơm cùng với nước nóng); cá thu muối; cá hố om; chả cá nướng 
dạng viên; món hampen (món ăn được làm từ cá và khoai lang nghiền, được hấp, ép dạng 
viên).  

 
Nhóm 30: Ngũ cốc được đánh bóng [chế phẩm ngũ cốc]; gạo; món muesli (chế phẩm ngũ 
cốc - món điểm tâm gồm yến mạch đã được nghiền với các thành phần khác như gạo, trái 
cây và trộn với sữa; gạo đã làm bóng; lúa mạch đã xát vỏ; gạo lứt; gạo đen; gạo nếp; gạo 
đã xát; bột mì cho thực phẩm; tinh bột cho thực phẩm; ngũ cốc đã được chế biến, cụ thể là 
ngũ cốc dạng thanh giàu protein; sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc, cụ thể là 
thực phẩm ăn nhanh; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; chế phẩm ngũ cốc; bánh bao kiểu 
Hàn Quốc (Mandu); bánh bao đông lạnh; bánh bao hấp nhồi với thịt băm (niku-manjuh); 
bánh bao được nhồi nhân bên trong Jiaozi; món gimbap (gạo đã được nấu chín được cuộn 
trong lá rong biển khô theo kiểu Hàn Quốc); cơm cuộn rong biển (Gimbap) hình tam 
giác; mì sợi, mì sợi ăn liền; mì sợi được đựng trong cốc; gạo được nấu ở trong hộp; món 
topokki (món ăn đã được nấu chín bao gồm chủ yếu là bánh gạo được xào với bột ớt đã 
được lên men); mì sợi được làm từ kiều mạch Hàn Quốc (Naeng-myeon); mì sợi Udon; mì 
sợi được băm nhỏ (kalguksu); bánh mỳ kẹp nhân; ngũ cốc dạng thanh, thực phẩm ăn 
nhanh từ ngô được chiên phồng; bánh pizza; bánh mỳ hotdog (bánh mì kẹp xúc xích); 
bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; kẹo; lát mỏng sấy khô làm từ ngô; bánh quy và kẹo truyền 
thống của Hàn Quốc (Hankwa); kem lạnh; đường cho thực phẩm; chất làm ngọt tự nhiên; 
bánh gạo; tương; bột ớt đã được lên men [Gia vị gochu-jiang] [Gia vị]; bột nhão làm từ 
đậu tương [Gia vị]; xốt may-on-ne; giấm; xốt [gia vị]; nước xốt cà chua nấm [Xốt]; gia vị; 
chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; hạt tiêu đỏ được nghiền bột [Gia vị]; bột tỏi [Gia 
vị]; bột cà-ri (gia vị); hạt tiêu; bột hạt tiêu (gia vị); muối có thể ăn được [Muối để nấu ăn]; 
trà; trà xanh; trà lúa mạch; trà nhân sâm; trà đen (trà nước Anh); cà phê; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đá lạnh có thể ăn 
được; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình; mì đông lạnh; mì sợi chiên; mì ống 
chiên; bánh bao chiên; mì sợi cuộn trong rong biển; món sushi của Nhật Bản có chứa táo 
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tía; pizza đông lạnh; bánh bao; cơm dùng chung với lớp kem bên trên; bột nhào; món ăn 
được làm chủ yếu từ bánh gạo được thái mỏng và nước xuýt (Tteokguk); bánh gạo xào với 
mỳ ramen (rabokki); bánh xèo; mì ống (Lasagna); mì sợi làm từ kiều mạch (makguksu); 
mì sợi dẹt làm từ kiều mạch; mì sợi lạnh làm từ kiều mạch (memil naengmyeon); mì sợi 
được làm từ bột kiều mạch; bánh bao luộc (mul mandu); Thanh Muesli [chế phẩm ngũ 
cốc]; đồ ăn nhanh Muesli [chế phẩm ngũ cốc]; mỳ sợi spaghetti với thịt viên; bánh bao 
được làm từ bột mỳ; bột mì rán cuộn thịt rau (Burritos); mì sợi cay (bibim guksu); gạo đã 
được nấu chín trộn với rau và thịt bò (Bibimbap), mì sợi Soba (mì sợi của Nhật Bản được 
làm từ kiều mạch, chưa được nấu chín); món ăn làm chủ yếu từ bột nhào dẹt mỏng với 
nước xuýt (Sujebi), mì spaghetti; mì sợi tươi; bánh pizza tươi; mì sợi được làm từ gạo; mì 

sợi ăn liền được làm từ gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mì sợi châu á, chế phẩm 
ngũ cốc dùng để ăn sáng; bánh ngô; nắm cơm đậu phụ chiên (yubu chobap); mì sợi udon 
ăn liền; mì sợi ăn kèm với nước sốt tương đen (jajangmyeon); mì sợi được xào với rau 
(Japchae); mì sợi kiểu Trung Quốc dùng với rau và hải sản (jampong); mì sợi dai, lạnh, 
cay (jolmyeon); mì sợi làm từ cây dong lạnh (chik naengmyeon); mì ống; vỏ bánh pizza; 
bột nhào để làm bánh pizza, bánh mỳ Naan; bánh pudding tráng miệng; bánh pudding; 
bánh mỳ pizza; bánh gạo cho món bánh gạo xào; xốt cay dạng bột nhão [gia vị]; bột đậu 
để làm gia vị; bột nhão đen cho xốt mì sợi (ja-jang); bột nhão làm từ bột đậu xanh đã lên 
men [Gia vị chonggug-jang] [gia vị]; bột ớt được lên men với giấm [gia vị cho-jang] [gia 
vị]; nước xốt cho món trộn; nước xốt cho sa-lát; sốt cà chua; nước sốt mỳ ống; xốt dùng 
cho pizza [gia vị]; xốt cà-ri [gia vị]; món maemilmuk (món ăn truyền thống của Hàn 
Quốc được làm từ bột mì). 

 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; hạt (ngũ cốc); phấn hoa [nguyên liệu thô]; đậu tươi chưa 
được chế biến; hoa tự nhiên và cây trồng tự nhiên; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà; giấy có cát dùng cho vật nuôi trong nhà [lót ổ]; cát thơm dùng cho vật 
nuôi trong nhà [lót ổ]; cá và động vật giáp xác [sống]; tảo/rong biển tươi [dùng làm thức 
ăn cho người và động vật] .  

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ trái cây, không chứa cồn và nước quả ép; đồ uống không cồn; 
sinh tố hoa quả; đồ uống trên cơ sở trái cây, không chứa cồn; thức uống hoa quả; thức 
uống hoa quả trộn, không chứa cồn, nước giải khát bằng trái cây ướp lạnh (đồ uống), nước 
ép trái cây cô đặc; nước ép cà rốt; nước giải khát bằng quả dâu tây (đồ uống); nước ép dâu 
tây; nước giải khát bằng quả mận (đồ uống); nước ép mận; đồ uống lên men, không chứa 
cồn; đồ uống trên cơ sở lúa mạch, không chứa cồn; thức uống vitamin, không chứa cồn, 
không dùng cho mục đích y tế; nước ép táo; sinh tố; đồ uống từ nước ép lô hội, không 
chứa cồn; nước ép lô hội; nước ép cam; sinh tố rau củ; nước ép rau củ (đồ uống); nước ép 
hoa quả trộn; đồ uống hồng sâm, không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế; nước 
ngọt, không chứa cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ uống]; bia; đồ uống trên cơ sở 
dừa, không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không chứa cồn; nước ép kiwi; nước 
ép hoa quả có ga; nước uống có ga; đồ uống từ nước ép cà chua, không chứa cồn; đồ uống 
từ nước ép dứa không chứa cồn.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; nhà hàng ăn uống 
chuyên thức ăn nhanh; nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ quầy bán sa lát; nhà hàng ăn 
uống theo phong cách phương tây; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ nấu ăn trong 
một chuyến bay trên máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong chuyến bay trên 
máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện trong khách sạn; 
dịch vụ cửa hàng làm bánh; dịch vụ quán cà phê trong nhà, dịch vụ cửa hàng bánh pizza; 
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nhà hàng ăn uống kiểu Nhật Bản; nhà hàng ăn uống kiểu Trung Quốc; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán rượu; dịch vụ quầy rượu kiểu Hàn Quốc; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-20375 (220) 06.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH kỹ thuật động 

lực Brighton Việt Nam  (VN) 
Thôn Đại Hoàng 1, xã Tân Dân, huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Phụ tùng xe máy như: pitong cho động cơ xe máy.  
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  (441) 26.12.2016 
  
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; bơ; pho mát và đồ ăn có sữa là thành phần chủ yếu; 

chất thay thế sữa; đồ uống có sữa là thành phần chủ yếu; sữa chua; sữa đậu nành (chất 
thay thế sữa); hạt đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; dầu ăn; mỡ ăn; chất thay thế cho 
sữa và kem.  

 
Nhóm 30: Đồ ăn tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem lạnh, kẹo, không bao gồm 
hoa quả) có chứa sữa; đồ ăn tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem lạnh, kẹo, 
không bao gồm hoa quả) làm từ kem; cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; chế phẩm trên cơ 
sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê ướp lạnh; chất thay thế cà phê; chiết xuất từ 
chất thay thế cà phê; chế phẩm trên cơ sở chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở chất 
thay thế cà phế; chất thay thế cà phê làm từ rễ cây rau diếp xoăn; trà; chất chiết ra từ trà; 
chế phẩm trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; thực phẩm trên cơ sở mạch 
nha dùng cho con người; ca cao; chế phẩm trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
sô-cô-la; sản phẩm từ sô-cô-la; chế phẩm trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; 
bánh kẹo; kẹo; kẹo hoa quả; bánh kẹo đường; đường; kẹo cao-su (không dùng trong 
ngành y); chất làm ngọt tự nhiên; sản phẩm bánh mì; bánh mì; nấm men; bánh nướng; 
bánh quy dạng tròn; bánh quy; bánh ngọt; bánh xốp; kẹo bơ cứng; bánh pút-đinh; kem 
lạnh; nước đá thực phẩm; kem trái cây (đá lạnh); bánh kẹo dạng đông lạnh; bánh ngọt 
dạng đông lạnh; đá thực phẩm dạng xốp; sữa chua đông lạnh; chất liên kết dùng để làm 
kem lạnh và/hoặc nước đá thực phẩm và/hoặc kem trái cây và/hoặc bánh kẹo dạng đông 
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lạnh và/hoặc bánh ngọt dạng đông lạnh và/hoặc đá dạng xốp và/hoặc sữa chua đông lạnh; 
sản phẩm ngũ cốc (đã qua chế biến) dùng cho bữa sáng; món ăn điểm tâm (làm từ ngũ 
cốc và hoa quả); hạt ngô loại dẹt ăn liền; bánh làm từ ngũ cốc dạng thanh; đồ ăn làm từ 
ngũ cốc dạng ăn liền; chế phẩm làm từ ngũ cốc.  

 
Nhóm 32: Nước uống không ga; nước uống có sủi bọt hoặc nước uống có ga; nước uống 
đã qua xử lý; nước suối (đồ uống); nước khoáng (đồ uống), nước uống có hương vị, đồ 
uống có hương vị trái cây (không có cồn) và đồ uống có chứa trái cây (không có cồn); 
nước ép trái cây; nước ép rau; mật hoa quả (không có cồn); nước chanh; nước sô-đa và đồ 
uống không có cồn khác; xi rô, chiết xuất, tinh chất và các chế phẩm khác dùng để sản 
xuất đồ uống không có cồn (trừ dầu tinh dầu), đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua; đồ uống không cồn có chứa mạch nha; đồ uống đẳng trương cung 
cấp muối và khoáng chất cho cơ thể.   

 

 
(210) 4-2016-20459 (220) 07.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.13.1; A5.5.20; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HOTON THREAD 
INDUSTRY Việt Nam  (VN) 
Lô số 1-HB 13, đường số 5, KCN Xuyên 

¸, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 

 

 
(210) 4-2016-20680 (220) 08.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A14.1.20; A14.1.8; 26.1.6; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH cáp Taihan Vina  

(VN) 
Đường số 8, khu công nghiệp Long 
Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 06: Đồng và nhôm sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất các sản phẩm dây và cáp 

điện, cáp quang, cáp viễn thông. 

 
Nhóm 09: Sản xuất dây và cáp điện cao thế, trung thế, hạ thế; cáp quang; cáp viễn thông. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sữa chữa các sản phẩm dây và cáp điện cao thế, trung thế, hạ 
thế, cáp viễn thông. 
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm dây và cáp điện cao thế, 
trung thế, hạ thế, cáp viễn thông. 

 

 
(210) 4-2016-20783 (220) 11.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giao nhận Kho 
vận Mặt Trời Mới  (VN) 
Thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ khai thuế hải quan. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa (không bao gồm bốc 
xếp hàng hóa cảng hàng không); vận tải hàng hóa đường bộ; vận tải hàng hóa đường biển 
và đường viễn dương; vận tải đường thủy nội địa; dịch vụ giao nhận hải quan; dịch vụ 
thông quan cho hàng hóa. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác thải, xử lý nước 
thải).  

 

 
(210) 4-2016-20833 (220) 11.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) TOP CUT FOODS PTY LIMITED  (AU) 

Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, 
Mentone, Victoria 3194, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn sống); thịt đã qua chế biến; 

giăm bông; xúc xích; thịt muối xông khói; thịt nguội; thịt đã được chế biến sẵn; thịt muối; 
thịt hun khói. 

 

 
(210) 4-2016-20834 (220) 11.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.13; A3.4.4; 3.4.1; 26.3.1; A26.3.5 
(731) TOP CUT FOODS PTY LIMITED  (AU) 

Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, 
Mentone, Victoria 3194, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
859 

(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn sống); thịt đã qua chế biến; 
giăm bông; xúc xích; thịt muối xông khói; thịt nguội; thịt đã được chế biến sẵn; thịt muối; 
thịt hun khói. 

 

 
(210) 4-2016-20835 (220) 11.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 3.4.13; A3.4.4; 3.4.1 
(731) TOP CUT FOODS PTY LIMITED  (AU) 

Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, 
Mentone, Victoria 3194, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn sống); thịt đã qua chế biến; 

giăm bông; xúc xích; thịt muối xông khói; thịt nguội; thịt đã được chế biến sẵn; thịt muối; 
thịt hun khói. 

 

 
(210) 4-2016-20836 (220) 11.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) TOP CUT FOODS PTY LIMITED  (AU) 

Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, 
Mentone, Victoria 3194, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn sống); thịt đã qua chế biến; 

giăm bông; xúc xích; thịt muối xông khói; thịt nguội; thịt đã được chế biến sẵn; thịt muối; 
thịt hun khói.  

 

 
(210) 4-2016-20852 (220) 11.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(591) Đen, ghi, trắng, vàng 
(731) VINA CARMEN S.A.   (CL) 

Av. Apoquindo 3669, Piso 6, Las 
Condes, Santiago, Chile 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu và rượu sủi tăm.  
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(210) 4-2016-20862 (220) 11.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc ACT 
Việt Nam  (VN) 
Nhà J, khách sạn La Thành, số 218, phố 
Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo thương mại; mua bán thiết bị, máy móc xây dựng, vật 
liệu xây dựng, vật tư ngành in và phụ tùng, máy vẽ, thiết bị thiết kế công trình; tư vấn lập 
dự án, quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu; đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá: bàn, ghế, 
giường, tủ. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm, kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu và đi thuê; tư vấn về bất 
động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; lắp đặt 
thiết bị cho các công trình xây dựng, trang trí nội ngoại thất; theo dõi giám sát thi công. 

 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu: gia công sản xuất đồ nội thất, đồ gỗ xây dựng cho người khác; 
in và các dịch vụ liên quan đến in.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế: thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất; thiết kế quy 
hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình; thẩm định dự án và phân tích đánh giá dự 
thầu; kiểm định công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-20895 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.5.2; 25.12.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Gia  
(VN) 
19 đường 41, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trái cây tươi.  
 

 
(210) 4-2016-20906 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hạt giống Đất 
Việt  (VN) 
344 Lê Minh Nhựt, ấp Xóm Huế, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, các loại cây giống, hạt giống; cây và hoa 
tươi; rau quả tươi.  

 
Nhóm 35: Trưng bày, quảng cáo giới thiệu các loại giống cây, hạt giống, rau quả tươi; đại 
lý ký gửi, kinh doanh mua bán giống cây trồng, hạt giống, rau quả tươi.  

 

 
(210) 4-2016-20915 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần Chuyển phát 

nhanh Bưu điện  (VN) 
Số 1, đường Tân Xuân, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dịch vụ cho thuê kho bãi, đóng gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ vận tải hàng 

hoá, thư tín, bưu phẩm, bưu kiện bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng 
không; dịch vụ thu nhận và phân phát thư tín, bưu kiện, bưu phẩm, hàng hoá; dịch vụ 
chuyển phát nhanh thư từ, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá; dịch vụ đại lý chuyển phát 
nhanh thư tín, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá cho các công ty trong và ngoài nước; dịch vụ 
cung cấp thông tin về vận tải; dịch vụ đỡ hàng; dịch vụ cung cấp thông tin về việc lưu giữ 
hàng hoá; các dịch vụ giao nhận trong lĩnh vực vận tải; dịch vụ thu gom, vận chuyển và 
giao hàng hoá, cụ thể là tài liệu, các kiện hàng, gói hàng, thư từ; dịch vụ xếp hàng lên tàu 
thuyền, máy bay, đường sắt, xe có động cơ và xe tải; các dịch vụ kèm theo dịch vụ vận 
chuyển, có liên quan đến việc trắc-king điện tử (theo dõi tự động lộ trình đi) của hàng hoá 
và các vật phẩm, cụ thể là tài liệu, các kiện hàng, gói hàng nhỏ; dịch vụ quản lý kho, tổ 
chức và xếp đỡ các chuyến hàng bị trả lại (dịch vụ quản lý hàng trả lại); dịch vụ cho thuê 
côngtenơ để chứa hàng; dịch vụ tư vấn về giao nhận hàng hóa, xếp dỡ và tiến hành việc 
gửi hàng; dịch vụ sắp xếp hàng hóa và dịch vụ cung cấp dữ liệu của hàng hóa được gửi đi; 
dịch vụ rút hồ sơ quá cảnh (dịch vụ gịao nhận vận tải); dịch vụ cung cấp thông tin liên 
quan đến việc sắp xếp, vận chuyển và giao nhận, cụ thể là sắp xếp và vận chuyển tài liệu, 
thư gói hàng, kiện hàng; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến trên mạng internet về lĩnh 
vực vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân phối và bán hàng theo yêu cầu qua thư, qua điện thoại, mạng 
internet và các mạng máy tính trực tuyến khác, liên quan tới các sản phẩm sau: mỹ phẩm, 
dược phẩm, vải, quần áo, giày dép, túi xách, hàng gia dụng (bàn là, máy sấy tóc, xoong 
nồi, chảo, bếp điện, bếp từ), hàng trang trí nội thất (giường, tủ, bàn ghế, giá sách), hàng 
thủ công mỹ nghệ (đồ trang trí bằng sứ, đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức], đồ trang 
trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, bát đũa, đồ đựng bằng sứ, thủy tinh), đồ dùng văn 
phòng, thiết bị đo lường, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, máy vi tính, thiết bị 
văn phòng, thiết bị bưu chính, thiết bị viễn thông, thiết bị phát thanh, thiết bị truyền hình, 
thiết bị điện tử (máy tính, ti vi), thiết bị điện dân dụng (nồi cơm điện, tủ lạnh, máy điều 
hòa nhiệt độ, máy giặt, máy xay thịt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây), thiết bị điều khiển 
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tự động, thiết bị y tế, thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, camera quan sát, đèn và hệ 
thống chiếu sáng.    

 

 
(210) 4-2016-20916 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 25.12.1 
(591) Vàng, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần Chuyển phát 

nhanh Bưu điện   (VN) 
Số 1, đường Tân Xuân, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền khi giao hàng; dịch vụ thanh toán số tiền phải trả; dịch vụ thu 

hộ tiền cho nhà cung cấp; dịch vụ chuyển tiền qua các phương tiện truyền thông điện tử; 
cung cấp dịch vụ tài chính, đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ tiền gửi.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi, đóng gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ vận tải hàng 
hoá, thư tín, bưu phẩm, bưu kiện bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng 
không; dịch vụ thu nhận và phân phát thư tín, bưu kiện, bưu phẩm, hàng hoá; dịch vụ 
chuyển phát nhanh thư từ, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá; dịch vụ đại lý chuyển phát 
nhanh thư tín, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá cho các công ty trong và ngoài nước; dịch vụ 
cung cấp thông tin về vận tải; dịch vụ đỡ hàng; dịch vụ cung cấp thông tin về việc lưu giữ 
hàng hoá; các dịch vụ giao nhận trong lĩnh vực vận tải; dịch vụ thu gom, vận chuyển và 
giao hàng hoá, cụ thể là tài liệu, các kiện hàng, gói hàng, thư từ; dịch vụ xếp hàng lên tàu 
thuyền, máy bay, đường sắt, xe có động cơ và xe tải; các dịch vụ kèm theo dịch vụ vận 
chuyển, có liên quan đến việc trắc-king điện tử (theo dõi tự động lộ trình đi) của hàng hoá 
và các vật phẩm, cụ thể là tài liệu, các kiện hàng, gói hàng nhỏ; dịch vụ quản lý kho, tổ 
chức và xếp đỡ các chuyến hàng bị trả lại (dịch vụ quản lý hàng trả lại); dịch vụ cho thuê 
côngtenơ để chứa hàng; dịch vụ tư vấn về giao nhận hàng hóa, xếp dỡ và tiến hành việc 
gửi hàng; dịch vụ sắp xếp hàng hóa và dịch vụ cung cấp dữ liệu của hàng hóa được gửi đi; 
dịch vụ rút hồ sơ quá cảnh (dịch vụ giao nhận vận tải); dịch vụ cung cấp thông tin liên 
quan đến việc sắp xếp, vận chuyển và giao nhận, cụ thể là sắp xếp và vận chuyển tài liệu, 
thư gói hàng, kiện hàng; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến trên mạng internet về lĩnh 
vực vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2016-20935 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.9.21; 5.7.21; 25.1.6 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đông Dương  
(VN) 
Lô 12 Trung tâm thương mại và nhà ở 
Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2016-20936 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.7.22; 5.7.21; 5.9.21; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đông Dương  
(VN) 
Lô 12 Trung tâm thương mại và nhà ở 
Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2016-20964 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 2.5.2; 2.1.30; 2.1.13 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  

(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2016-20965 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 2.5.2; 2.1.30; 2.1.13 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng, xanh lá 

mạ, xanh lam, đỏ 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2016-20966 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 2.5.2; 2.1.30; 2.1.13 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng, xanh lá 

mạ, xanh lam, đỏ 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2016-20967 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 2.5.2; 2.1.30; 2.1.13 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng, xanh lá 

mạ, xanh lam, đỏ 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2016-20968 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 2.5.2; 2.1.30; 2.1.13 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng, xanh lá 

mạ, xanh lam, đỏ 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2016-20972 (220) 12.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 9.1.23; A12.1.4; 26.4.7; 26.4.3 
(591) Xanh da trời, ghi 

(540) 

  

(731) Trần Thu Hà  (VN) 
36A, đường 19/5, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Gối. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; khăn trải bàn.  
 

Nhóm 25: Quần áo, quần áo ngủ; tấm che mắt khi ngủ; khăn quàng cổ; cà vạt.  
 

 
(210) 4-2016-21036 (220) 13.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH xây lắp và 
thương mại Gia Khánh   (VN) 
Bạch Liên, Liên Phương, Thường Tín, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2016-21056 (220) 13.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ cam, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và công bố chất lượng 
VIETPAT  (VN) 
Lô 34B1 Bùi Tá Hán, phường Khuê Mỹ, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tư 

vấn điều hành thương mại.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang web.  
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(210) 4-2016-21313 (220) 14.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SHIDE GROUP CO., LIMITED   (CN) 

Rm 1701 (071) 17/F Henan Bldg No. 90 
Jaffe Rd Wanchai Hong Kong, China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện 

gá lắp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; phụ kiện lắp đặt bằng kim loại cho 
cửa sổ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: thanh nhựa dùng trong xây dựng, cửa 
nhựa dùng trong xây dựng, vật liệu xây dựng phi kim loại, khung nhựa dùng trong xây 
dựng, ống nhựa dùng trong xây dựng, cửa sổ bằng kính màu, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào 
bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho cửa sổ, bản 
lề bằng kim loại, phụ kiện lắp đặt bằng kim loại cho cửa sổ.  

 

 
(210) 4-2016-21365 (220) 15.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.5.1; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, xám 

(540) 

 

(731) Hơp tác xã phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao Thăng 
Long   (VN) 
Số 10, ngõ 31, phố Nguyễn Chí Thanh, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng khử mùi chuồng nuôi và môi trường xung quanh, xử lý 

bãi rác, nước ao tù và xử lý rác thải hữu cơ trong gia đình; chế phẩm vệ sinh làm sạch ve, 
bọ, các bệnh về nấm, ký sinh trùng và viêm loét da cho vật nuôi.  

 

 
(210) 4-2016-21422 (220) 15.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH JUNSUN Việt 
Nam  (VN) 
49/40/20-22 Trịnh Đình Trọng, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Ba lát đèn (tăng phô đèn); dây điện; ổ cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện; 

cầu chì; bút thử điện. 
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Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí); hộp đèn 

chiếu sáng (máng đèn); bóng đèn; choá đèn (chụp đèn); thiết bị nấu nướng; nồi cơm điện, 

lò nướng bánh chạy điện, lò ủ, lò nướng, phích đun dùng điện; lò nướng vi sóng, bếp nấu, 

thiết bị sấy khô: thiết bị sấy tóc dùng điện, các thiết bị sấy khác; thiết bị và dụng cụ thông 

gió: quạt điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán: ba lát đèn (tăng phô đèn), dây điện, ổ cắm điện, công tắc điện, cầu 

dao điện, cầu chì, đèn chiếu sáng, đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí), hộp 

đèn chiếu sáng (máng đèn), bóng đèn, quạt đèn, choá đèn (chụp đèn), thiết bị nấu nướng: 

nồi cơm điện, bình nấu tốc độ chậm bằng điện lò nướng bánh chạy điện, lò ủ, lò nướng, 

phích đun dùng điện bình đun nước cảm ứng nhiệt bằng điện, lò nướng vi sóng, bếp nấu, 

thiết bị sấy khô: thiết bị sấy tóc dùng điện, các thiết bị sấy khác; thiết bị và dụng cụ thông 

gió: quạt điện; bàn là điện; bút thử điện; máy ép hoa quả; máy xay sinh tố; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2016-21510 (220) 15.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) NEC PLATFORMS, LTD.   (JP) 

2-6-1, Kitamikata, Takatsu-ku, 

Kawasaki-shi, Kanagawa 213-8511, 

Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; 

thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng (point-of-sale temlinals) và các bộ phận và phụ kiện 

của chúng; máy in dùng với máy vi tính; máy in dùng với hệ thống các thiết bị tại điểm 

bán hàng (POS systems), cụ thể là máy in hóa đơn nhiệt, máy in hóa đơn kim và máy in 

hóa đơn phun mực; bộ hiển thị và màn hình (phần cứng máy vi tính); màn hình cảm ứng; 

bàn phím máy vi tính; máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu); máy quét bàn tay; máy đọc mã 

vạch; bộ đọc thẻ; máy tính tiền; ngăn kéo đựng tiền (một bộ phận của máy tính tiền, 

không phải đồ đạc); máy đổi tiền tự động; giá và kệ cho các thiết bị đầu cuối tại điểm bán 

hàng (point-of-sale terminals); thiết bị điện tử ghi nhận và mã hóa mã số nhận dạng cá 

nhân sử dụng trong các giao dịch tín dụng (PIN pad); thuộc nhóm 09.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ (SAAS); dịch vụ 

cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy vi tính không tải xuống được; dịch vụ 

cung cấp các chương trình máy vi tính; dịch vụ tư vấn lập trình máy vi tính; dịch vụ tư vấn 

về phần mềm máy vi tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính; dịch vụ bảo trì phần 

mềm máy vi tính; dịch vụ cập nhật phần mềm máy vi tính; dịch vụ phân tích hệ thống 

máy vi tính; dịch vụ thiết kế hệ thống máy vi tính; dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật cho phần mềm 

máy vi tính; dịch vụ phát triển phần mềm máy vi tính; dịch vụ chẩn đoán lỗi phần mềm 

máy vi tính, thuộc nhóm 42.  
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(210) 4-2016-21539 (220) 15.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

VINACOM  (VN) 
Số D1, ngõ 277, tổ 57, phố Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy gặt đập liên hợp; máy cấy lúa; máy cắt cỏ [máy móc]; máy nông nghiệp; 

máy cày (máy làm đất); máy gieo hạt; máy phát điện, máy bơm, máy rửa xe; máy phun áp 
lực; máy ấp trứng; máy ép gạch không nung.  

 
Nhóm 11: Máy làm mát; nồi cơm điện; quạt điện; thiết bị lọc nước; tủ bày hàng đông 
lạnh; tủ lạnh.  

 
Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: máy kéo, 
máy gặt đập liên hợp, máy cấy lúa, máy cắt cỏ [máy móc], máy nông nghiệp, máy cày 
(máy làm đất), máy gieo hạt, máy phát điện, máy bơm, máy phun sương, máy rửa xe, máy 
phun áp lực, máy ấp trứng, máy ép gạch không nung, máy làm mát, nồi cơm điện, quạt 
điện, thiết bị lọc nước, tủ bày hàng đông lạnh, tủ lạnh, phụ kiện thay thế của các sản phẩm 
trên.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa hệ thống máy làm mát công 
nghiệp cho nhà, xưởng sản xuất; tư vấn lắp đặt hệ thống máy làm mát. .  

 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy làm mát, 
 

 
(210) 4-2016-21573 (220) 15.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.5.25; 26.4.1; 1.15.23; 1.15.24 
(591) Nâu, đen, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại quốc tế Minh 
Long   (VN) 
Số 102 phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Khăn bông cho bàn ăn và nhà bếp.  
 

Nhóm 22: Vật liệu sợi dệt dạng thô; bông thô; các loại dây bện; lưới; vật liệu tết bện.  
 

Nhóm 23: Sợi dùng để dệt; chỉ dùng để dệt; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi 
bông đã xe; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo dùng cho ngành dệt. 
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Nhóm 24: Vải dệt không xếp vào nhóm khác; hàng dệt không xếp vào nhóm khác, vải 
bông, vải sử dụng trong ngành dệt; vải dùng làm đồ đi chân; vải dệt kim; vải không dệt; 
vải tơ nhân tạo; khăn bông dùng cho nhà tắm (trừ quần áo); khăn mặt bằng bông; khăn thể 
thao bằng bông. 

 
Nhóm 25: Trang phục (quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu); trang phục dệt kim; trang phục 
đan móc 

 
Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.  

 
Nhóm 37: Khai thác nước.  

 
Nhóm 39: Cung cấp nước.  

 
Nhóm 40: Xử lý nước.  

 

 
(210) 4-2016-21579 (220) 15.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.15.1; 1.15.23 
(591) Vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ TPP 
Việt Nam  (VN) 
Số 5B phố Phan Kế Bính, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 

 
(210) 4-2016-21593 (220) 18.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Giang Nam  
(VN) 
132/15 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước bằng nhựa. 

 
Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng; van ống nước bằng nhựa; co, cút, tê [phụ kiện ống 
nước bằng nhựa cứng]. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
870 

(210) 4-2016-21609 (220) 18.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.15.3; A24.15.11; 26.1.1; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh da trời, xanh lá mạ, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồng Hành 
Việt   (VN) 
Số 23, ngõ 38 Phương Mai, phường Kim 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, cụ thể là: dụng cụ chỉnh hình; thiết bị điện 

tâm đồ; ống thông nước tiểu; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; thiết bị hô hấp nhân tạo; 
băng để băng bó.  

 

 
(210) 4-2016-21648 (220) 18.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trung tâm nghiên cứu ứng 
dụng và hỗ trợ trẻ tự kỷ - 
Tuệ Quang   (VN) 
Số 36 ngõ 9 phố Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các khóa giáo dục, đào tạo cho trẻ tự kỷ; tư vấn về giáo dục và đào tạo 

cho các gia đình có trẻ mắc chứng tự kỷ; xây dựng chương trình giáo dục trẻ tự kỷ tại gia 
đình.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp giáo dục, đào tạo cho trẻ tự kỷ. 

 

(210) 4-2016-21681 (220) 18.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; A17.2.2 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang sức kim 
cương Vĩnh Cara  (VN) 
Số 7 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; trâm cài đầu [đồ trang sức, đồ kim 

hoàn]; hộp đựng đồng hồ [trưng bày]; dây chuyền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; dây 

chuyền đeo đồng hồ; kẹp cài caravat; đồng hồ; kim cương; hoa tai; dây vàng [đồ trang 
sức, đồ kim hoàn]; đồ kim hoàn; đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ]; trái tim 
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bằng kim loại quý có thể lồng ảnh đeo ở cổ [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; chuỗi hạt [đồ 
trang sức, đồ kim hoàn]; olivin [đá quý]; ghim cài để trang sức; đá quý; nhẫn [đồ trang 

sức, đồ kim hoàn]; dây bằng kim loại quý [đồ trang sức, đồ kim hoàn]. 
 

 
(210) 4-2016-21738 (220) 19.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(731) Công ty cổ phần đẩu tư phát 
triển Tam Đảo   (VN) 
Tổ dân phố 5, thị trấn Ba Hàng, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt điện, bơm điện, máy hút bụi.  
 

Nhóm 09: Máy thu hình màu; máy tính điện tử; đầu viđêô; màn hình; loa rời và loa thùng 

các loại; máy điện thoại.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; quạt điện; máy điều hòa không khí; máy hút ẩm; bình đun nước 

chạy điện; tủ lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-21798 (220) 19.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 9.7.1 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Alo Holmes  
(VN) 
Số 1B, ngõ 59 đường Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại thẻ điện thoại, thẻ gọi điện quốc tế, thẻ trả trước và trả sau 

qua mạng internet; quảng cáo; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; thông 

tin kinh doanh; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; thông tin về thương mại; 
đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, cụ thể là máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị 

viễn thông, thiết bị nghe nhìn, thiết bị và linh kiện điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng.  
 

Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi bằng máy bay; thông tin về vận tải; dịch vụ làm hộ 
chiếu và visa; đại lý bán vé máy bay; môi giới vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải; đại lý đặt 

chỗ cho các chuyến du lịch.  
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(210) 4-2016-21817 (220) 19.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; A3.9.24; A26.11.9; 26.11.3; 

26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH năng lượng Hải 
An  (VN) 
A15 đại lộ Hùng Vương, phường Phú 
Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

 

(511)   Nhóm 29: thủy hải sản đã chế biến: cá, mực, tôm, sò, cua; nước mắm 
 

Nhóm 35: mua bán xăng dầu; buôn bán thủy hải sản.   
 

 
(210) 4-2016-21846 (220) 19.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.1; 5.5.16; 25.1.25; 

A19.3.24 
(591) Vàng, da cam, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế Alpha  (VN) 
Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh trung thu; bánh nướng; bánh ngọt; bánh trứng; bánh quy.  

 

 
(210) 4-2016-21850 (220) 19.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1 
(731) MAXWELL VALVE INDUSTRY SDN. 

BHD.   (MY) 
No.26, Jalan Utama 2/28, Taman 
Perindustrian Puchong Utama, 47140 
Puchong, Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Nút chỉ báo áp lực cho van, van điện từ [công tắc điện tử]; van nhiệt điện tử van 

điều chỉnh điện tử; thiết bị điều khiển điện tử cho van; thiết bị kiểm tra độ kín cho các loại 
van gaz; thiết bị chỉ báo nhiệt độ [van] cho bộ tản nhiệt trung tâm; van tỏa hơi và thông 
gió (bộ phận của thiết bị thở dùng để lặn), thiết bị đo áp suất; công tắc áp suất.  
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Nhóm 11: Van điều chỉnh nước; van bi cho thiết bị sưởi ấm bằng nước nóng; van khí dùng 
cho hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước, van điều chỉnh mức trong thùng chứa; van giảm áp 
suất [phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn cho thiết bị gaz], van an toàn cho thiết bị 
gaz, van tản nhiệt [tĩnh nhiệt] [bộ phận của thiết bị sưởi ấm], van phao [phụ tùng an toàn 
dùng cho thiết bị nước]; van nối lắp đặt đường ống nước (phụ tùng an toàn và  phụ tùng 
điều chỉnh dùng cho thiết bị nước) cụ thể là van điều tiết nước. 

 

 
(210) 4-2016-21907 (220) 20.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 7.1.1; 7.1.3; A2.3.24; 2.7.14 (540) 

  

(731) 1. Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát,huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

2. Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 
Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu nấu từ thóc, gạo; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2016-21908 (220) 20.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) 1. Bùi Văn Khôi   (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

2. Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 
Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai   

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; rau củ quả đóng hộp, 
thịt đóng hộp, cá đóng hộp; trái cây đóng hộp.  

 

(210) 4-2016-21909 (220) 20.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A1.1.10; A26.11.12 (540) 

  

(731) 1. Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

2. Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 
Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ống; mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; bột ngũ cốc 
dinh dưỡng; gạo.  
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(210) 4-2016-21910 (220) 20.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) 1. Nguyễn Anh Tuyến  (VN) 
Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

2. Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, dầu thực vật.  
 

Nhóm 32: Đồ uống, nước tinh khiết, nước khoáng.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón, ví, ô, đồ lưu niệm, hàng thủ 
công mỹ nghệ, lương thực thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-21958 (220) 20.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.3.1; A3.3.24 
(591) Xanh nuớc biển, trắng, nâu 
(731) KONG KE  (CN) 

No. 100, Huanxin Hamlet, Jiayi 
Commune, Pingjiang District, Hu Nan 
Province, China (CN)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Đồ điện gia dụng như thiết bị điều hòa không khí, đèn chiếu sáng, nồi cơm 

điện, bếp điện, tủ lạnh, lò vi sóng, ấm đun nước siêu tốc dùng điện, hệ thống hút mùi 
trong bếp. 

 
Nhóm 29: Sản phẩm từ đậu phụ (đồ ăn cho nguời), sản phẩm đậu nành dùng làm đồ ăn; 
thịt, cá, gia cầm, gia súc, hải sản (các sản vật lấy ra từ biển có nguồn gốc động vật, thực 
vật đã qua chế biến, đóng hộp hoặc bảo quản. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ, xuất nhập khẩu Snack làm từ bột mỳ, các sản phẩm từ 
đậu phụ, các sản phẩm từ đậu nành, đồ uống, đồ điện gia dụng, đồ uống không cồn, các 
sản phẩm được làm từ cá biển, trứng, thịt. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đại lý vé máy bay; dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến thịt, cá biển, trứng và các sản phẩm làm từ thịt, cá biển, trứng; 
dịch vụ chế biến thủy hải sản, dịch vụ chế biến thực phẩm nông nghiệp tươi sống (tất cả 
các dịch vụ trong nhóm 40 đều là dịch vụ chế biến theo đơn đặt hàng của người khác).  
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(210) 4-2016-22010 (220) 20.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 7.1.6; 7.1.1; A7.5.6 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) CHINA UNIONPAY CO., LTD.   (CN) 

No. 498 Guoshoujing Road, Pudong, 
Shanghai 201203, P.R. China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); 

phần mềm mã hóa; khóa được mã hóa; giấy chứng nhận kỹ thuật số; chữ ký dạng kỹ thuật 
số; phần mềm để bảo đảm lưu trữ và phục hồi dữ liệu và truyền các thông tin bảo mật của 
khách hàng được sử dụng bởi các cá nhân, ngân hàng và các tổ chức tài chính; phần mềm 
máy tính, ghi sẵn cho hệ thống chuyển đổi và trao đổi thông tin thẻ tín dụng liên ngân 
hàng; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị dùng để ghi, truyền 
hoặc tái tạo hình ảnh hoặc âm thanh; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; bảng thông 
báo điện tử; bộ vi xử lý; màn hình (phần cứng máy vi tính); máy in dùng với máy tính; 
máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu); bộ đọc mã vạch; phần mềm máy tính được chỉ định cho 
phép các thẻ ngân hàng hoặc thẻ thông minh tương tác với các thiết bị đầu cuối hoặc đầu 
đọc thẻ; thiết bị điện tử để đọc thẻ và đọc các thông tin lưu trữ trong con chip máy tính; 
thẻ chi tiêu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ thanh toán từ tính đã được mã 
hóa; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị đọc thẻ cho thẻ từ 
,tính được mã hóa và thẻ có chứa một vi mạch [mạch tích hợp]; thiết bị kiểm tra điện tử 
chuyên dụng để xác minh tính xác thực của thẻ chi tiêu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ 
ghi nợ và thẻ thanh toán; thiết bị máy vi tính để quản lý ®÷ liệu; máy đếm; thiết bị chỉ báo 
định lượng; thiết bị ghi thời gian; máy đếm tiền; thiết bị phân phối phiếu; máy rút tiền tự 
động(ATM); máy thanh toán qua thẻ [máy pos]; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu; máy đếm và phân loại tiền; máy soi tiền giả; máy ghi nhớ ngân phiếu [séc]; phần mềm 
ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa, phần cứng máy vi 
tính.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm du lịch; dịch vụ tài 
chính; dịch vụ môi giới tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tiến hành 
việc trả tiền; dịch vụ chuyền đổi tài chính; dịch vụ đầu tư tài chính, dịch vụ quản lý sổ 
sách tài chính; chuyển vốn bằng điện tử và dịch vụ đổi tiền tệ; dịch vụ trả tiền điện tử; 
dịch vụ tài chính được cung cấp qua điện thoại và internet hoặc các phương tiện điện tử; 
dịch vụ tài chính liên quan đến thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, sự 
chi tiền mặt, kiểm tra và thu tiền ngân phiếu; dịch vụ giao dịch tiền mặt điện tử; cung cấp 
dịch vụ tài chính để hỗ trợ cho dịch vụ bán lẻ được cung cấp trực, tuyến, qua hệ thống 
hoặc các phương tiện điện tử có sử dụng thông tin điện tử được số hóa; dịch vụ kiểm tra 
và xác nhận việc chuyển tiền; dịch vụ thiết lập việc trả tiền và ủy quyền việc trả tiền; dịch 
vụ kiểm tra thẻ tín dụng và thẻ, ghi nợ; dịch vụ phát hành và mua lại ngân phiếu [séc] du 
lịch và giấy chứng thực du lịch, dịch vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; 
dịch vụ ngân hàng tại nhà; thông tin về tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ máy rút tiền tự 
động; dịch vụ thanh toán qua thẻ và giao dịch qua thẻ ngân hàng nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; dịch vụ trả tiền hóa đơn được cung cấp qua một trang web; cung cấp thông tin tài 
chính thông qua một trang web.  
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(210) 4-2016-22022 (220) 20.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 6.1.2; 26.4.2 

(591) Đen, đỏ 

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật Công 
nghệ Nam Sơn  (VN) 
51-53 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt [máy móc]; máy khắc; máy khoan; thiết bị hàn dùng điện.  

 

Nhóm 35: Cho thuê máy in (thiết bị văn phòng).  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sữa chữa máy laser, máy khắc, máy cắt, máy hàn, máy in; 

cho thuê máy cắt, khắc bằng tia laser.  
 

 
(210) 4-2016-22055 (220) 21.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đen, xanh, xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Linh Nam  
(VN) 
419A Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quần áo, phụ kiện, phụ kiện cụ thể là, giày, túi xách, trang sức.  
 

 
(210) 4-2016-22063 (220) 21.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) KIM LAE HYUN  (KR) 

201-1202, Smart City Apt. Complex, 65-

38, Expo-ro 123beon-gil, Yuseong-gu, 

Daejeon, Korea (34125) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống phục vụ thịt bò nướng hoặc thịt heo nướng than củi; nhà 

hàng ăn uống phục vụ các món mỳ lúa mạch Hàn Quốc (mỳ lạnh Hàn Quốc); nhà hàng ăn 

uống kiểu Hàn Quốc; chuỗi dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-22093 (220) 21.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 7.3.2; 1.15.23; A5.5.20; 26.2.7 
(591) Trắng, đen, xanh lá 
(731) Công ty CP Thế Giới Nội Thất 

Việt Nam  (VN) 
Số 08 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cấu kiện kim loại. 
 

Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa chén; máy sinh tố. 
 

Nhóm 09: Ti vi. 
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; máy sấy; bếp điện; lavabo; bồn cầu; vòi sen; vòi tắm; bồn massage; 
thiết bị bếp gồm: bồn rửa chén, bếp gas, vòi rửa chén. 

 
Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; nệm; kệ úp chén; kệ gia vị bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Bán buôn: tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xậy, ngói, đá cát, sỏi, 
kính xây dựng, ván sàn, giấy dán tường, đồ ngũ kim (khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa, cửa 
ra vào); môi giới, đại lý, ký gửi hàng hóa nội thất văn phòng, nội thất gia đình; dịch vụ 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ tổng đài điện thoại. 

 
Nhóm 37: Trang trí nội thất. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng. 

 
Nhóm 39: Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh; lưu giữ hàng hóa; 
dịch vụ đóng gói hàng hóa. 
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; khắc phục sự cố máy tính và cài đặt phần mềm; thiết kế trang 
web; thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; thiết lập mạng xã hội; sản xuất phần mềm. 

 

 
(210) 4-2016-22145 (220) 21.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.7; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - dịch vụ Mama 
Phở  (VN) 
111 đường Hồ Tùng Mậu, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-22146 (220) 21.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Bùi Thị Thùy Dương  (VN) 

Phòng 104 toà nhà A4 khu tập thể Đại 
học Luật, đường Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại quần áo, mỹ phẩm, đồ trang sức, rượu, bánh kẹo, đồ gia vị, 

thực phẩm chức năng, thuốc, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), dụng cụ cầm tay 
(không vận hành thủ công), thực phẩm khô đóng gói, thuốc lá điếu, thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế, máy tính xách tay, điện thoại di động; quản lý quá trình đặt 
hàng; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng 
[cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-22173 (220) 21.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 24.17.5 
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED  (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P. O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là: kính hiển vi, kính viễn vọng, kính lúp, 

đồng hồ đo phụ tải điện, bảng hiển thị tốc độ ra-đa, thiết bị đo mức nhiên liệu, nhiệt kế; 
thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, 
kiểm tra (giám sát), cứu sinh và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, đóng ngắt, 
chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh hoặc hình ảnh; cơ cấu cho 
thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi 
tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh toán điện tử; phần mềm xác thực; 
phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng internet; phần mềm máy tính cho việc giải 
trí tương tác, cho phép người dùng có thể tùy biến xem, nghe và chơi những trải nghiệm 
bằng việc chọn và sắp xếp sự hiển thị và trình bày của các yếu tố âm thanh, hình ảnh, kết 
hợp cả âm thanh và hình ảnh; tệp tin và bản ghi âm thanh, hình ảnh, kết hợp cả âm thanh 
và hình ảnh có thể tải xuống được, mang đặc tính các chương trình và nội dung giải trí đa 
phương tiện; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng internet hoặc từ 
mạng lưới máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); phần mềm nhắn tin nhanh; phần mềm 
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chia sẻ tệp tin; phần mềm liên lạc cho việc trao đổi điện tử dữ liệu, âm thanh, viđêô, hình 
ảnh và đồ họa qua mạng lưới máy tính, di động, không dây và viễn thông; phần mềm máy 
tính ở dạng ứng dụng cho các thiết bị di động và máy tính; phần mềm ứng dụng cho việc 
sử dụng với các thiết bị di động; phần mềm máy tính cho việc xử lý hình ảnh, đồ họa, âm 
thanh, viđêô và văn bản; phần mềm máy tính có thể tải xuống được tạo điều kiện cho việc 
truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh và hình ảnh điện tử qua mạng internet; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho phép người sử dụng tham gia các cuộc họp 
và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, với việc truy cập các dữ liệu, tài liệu, hình 
ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt trang tin điện tử; phần mềm máy 
tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển các máy tính và mạng lưới 
máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống dưới dạng báo, bài viết và các tài 
liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông, mạng internet, giáo dục, kinh 
doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy tính; máy 
tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách tay; máy tính có thể mang theo; máy tính cầm 
tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; máy phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại 
thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; pin, bộ nạp pin; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; 
máy chủ; phần cứng máy tính và phần cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối 
mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng cho máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và 
máy chủ để truy cập mạng máy tính; môđem không dây và có dây, thiết bị và thẻ truyền 
thông; giá đỡ máy tính xách tay, túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần 
cứng máy tính và phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải 
xuống được từ mạng internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ 
mạng Internet); thiết bị viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng 
cho điện thoại di động; phụ kiện điện thoại di động; trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, 
phim và nhạc có thể tải xuống được; hệ thống báo động; camera an ninh; bộ truyền hình 
và phát thanh vô tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim; tai 
nghe; tai nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm 
và chương trình trò chơi viđêô điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; 
hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính 
đeo mắt và kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ 
tín dụng ngân hàng đã được mã hoá hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; ứng 
dụng phần mềm máy tính có thể tải xuống được; thiết bị đọc sách điện tử; hộp mực rỗng 
dùng cho máy in và máy photocopy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị viđêô giám sát trẻ 
nhỏ; nắp che ống kính máy ảnh; máy tính bảng; chìa khóa dạng thẻ đã được mã hóa; kính 
3D; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi viđêô; tất cả thuộc nhóm 9. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ chức 
năng văn phòng; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung thành và 
chương trình khuyến mại; dịch vụ quảng cáo cung cấp qua mạng internet; sản xuất 
chương trình quảng cáo phát trên tivi và rađiô; dịch vụ kế toán; bán đấu giá; tổ chức hội 
chợ thương mại; thăm dò dư luận; dịch vụ xử lý dữ liệu kinh doanh bằng máy tính; cung 
cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho 
người khác; quản lý cơ sở dữ liệu; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh liên quan đến các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị 
và các sự kiện được tổ chức qua các trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến việc truyền tải kiến thức thông qua trang tin điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh 
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doanh liên quan đến phát triển, thành lập, phân đoạn, thực hiện, ghi nhận, quản lý và theo 
dõi các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện 
được tổ chức qua trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh và nghiên cứu thị trường; dịch 
vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua 
mạng máy tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân phát hàng 
loạt sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh doanh liên 
quan đến hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và 
địa phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua trang web trên mạng máy tính toàn cầu 
nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác định nguồn hàng hóa và dịch vụ, định vị 
và xác định rõ tình trạng các vị trí đứng đầu về trao đổi buôn bán, thực hiện các đơn đặt 
hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác 
thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu 
quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh 
doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực 
tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm hàng tiêu 
dùng, cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, 
hàng viễn thông, cụ thể là: máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị định vị điện tử, thiết 
bị gửi tin nhắn viễn thông nhanh có thể mang đi được, điện thoại thông minh, thiết bị tiếp 
hợp không dây dùng để nối máy tính với mạng viễn thông, cổng mạng máy tính, bộ định 
tuyến, mô đem, máy chủ để truy cập mạng máy tính và bộ ngắt mạch, bộ cấp điện cho 
máy tính, máy in, máy quét, máy fax, phần mềm máy tính có thể tải xuống được để vận 
hành các sản phẩm viễn thông, thiết bị điện cho nhà bếp, dao cạo chạy điện, bàn chải 
đánh răng chạy điện, thiết bị trò chơi và tiêu khiển chạy điện, cụ thể là, thiết bị tiêu khiển 
sử dụng với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình máy tính, máy thu hình, trò chơi 
điện tử, bảng điều khiển trò chơi video, bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi máy tính, cần 
điều khiển trò chơi video, cần điều khiển máy tính, phần cứng và phần mềm máy tính, 
pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông 
tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, 
văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính và phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng 
gia đình và nhà bếp cụ thể là: rổ, giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập 
thảm, gậy không dùng điện, dụng cụ đánh kem không dùng điện dùng cho mục đích gia 
dụng, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại 
để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn 
treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia 
đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, 
đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa 
đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, 
bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng 
điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng 
đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để 
uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, 
chảo bằng đất nung, chảo, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, 
thìa phục vụ, đĩa phục phụ, cốc vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, 
hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng 
trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn 
mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ 
thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, 
chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, cụ thể là: đinh vít bằng 
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kim loại, đai ốc bằng kim loại, đai ốc có ren bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại và bu 
lông bằng kim loại, máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, 
máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp 
chai, máy đóng chai, may khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, may 
xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm 
trổ, máy khắc trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản 
xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp 
dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy 
gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn 
điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, máy công cụ, dao kéo, 
dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện 
ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết 
bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp 
nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng 
cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng 
giấy và các- tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, báo, ấn phẩm, vật 
liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, 
catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được 
in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi làm bằng giấy, hình mẫu và 
tượng nhỏ làm bằng giấy, túi dùng cho buổi tiệc bằng giấy, tranh ảnh, máy đánh chữ và 
đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu 
để bao gói và cách ly, da và giả da, quần áo bằng da thuộc, túi bằng da thuộc, thắt lưng 
bằng da thuộc, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, 
dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, 
miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, 
đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa 
quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột 
mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả 
và các loại nước uống không chứa cồn, đồ uống chứa cồn, hoa tươi, hoa khô, thuốc lá, vật 
dụng cho người hút thuốc và diêm; cung cấp danh mục trang tin của bên thứ ba tạo điều 
kiện cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc điều 
hành thị trường điện tử cho người mua và người bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên mạng 
lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh 
doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ tư vấn quản lý công 
ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ tiếp thị các trụ sở 
kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu quảng cáo, cập nhật tài liệu quảng cáo, biên 
soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang tin điện tử trên mạng; cho thuê không gian 
quảng cáo; dịch vụ thông tin về quảng cáo, kinh doanh, bán hàng; dịch vụ trả lời điện 
thoại (cho các thuê bao không thể kết nối); dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); 
dịch vụ đấu giá trực tuyến; quản lý nhân sự; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng, 
kinh doanh, quảng cáo và quảng cáo bán hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và 
thông qua mạng trực tuyến; trưng bày hàng hoá trên phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ xem và mua 
các hàng hoá này từ một trang web bán hàng tổng hợp trên mạng internet và trong đại lý 
bán sỉ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ xem và mua các 
hàng hoá này từ một catalô bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng thư hoặc qua các 
phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ 
xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ điện thoại, máy 
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thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử 
và viễn thông, phần cứng máy tính và phần mềm máy tính, pin, bộ nạp pin, thiết bị và 
dụng cụ ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, tranh ảnh, hình ảnh và/ 
hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ nữ trang, đá quý, ấn phẩm, đồ dùng văn phòng, thẻ đã 
được mã hoá có từ tính và không có từ tính, đồ gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình và đồ 
dùng nhà bếp, đồ đạc bằng thủy tinh, đồ đạc bằng sứ và đồ đạc bằng đất nung, vải dệt, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây viền ren và đồ thêu, khuy cài, ruy băng, đinh ghim và 
kim may, hoa nhân tạo, thảm trải, chăn/mềm, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hoá học 
dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, thuốc màu, véc ni và sơn, 
sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm dưỡng tóc và dưỡng 
thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, dầu bôi trơn, chất đốt, nến, dược phẩm, chế 
phẩm thú y và vệ sinh, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, máy và máy công cụ, dao kéo, dao cạo 
và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, dụng cụ và thiết bị nhiếp ảnh, điện ảnh và 
quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế, thiết bị chiếu 
sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp nước và 
dùng cho mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay các loại, pháo hoa, đồ bằng bạc, dụng cụ 
đo thời gian và thời khắc, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, các sản phẩm bằng giấy 
và các tông, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để bao gói, cao su và 
chất dẻo dùng cho việc gia công, các vật liệu dùng để bao gói và cách điện/ nhiệt, da và 
giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này, túi xách tay, ví tiền của nữ, ví tiền của 
nam, vật đựng bằng da, túi, túi hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, dây, lưới (vải màn), 
lều, sợi và chỉ dùng cho nghành dệt, giá treo áo, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, dụng cụ 
của người may váy, tấm ga trải bàn và giường, đồ chơi và dụng cụ chơi thể thao, thực 
phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản, 
mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ có thể ăn 
được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột làm bánh, bánh mì và bánh nướng, đồ gia vị, rau 
và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống 
chứa cồn, các sản phẩm hoa, thuốc lá, vật dụng của người hút thuốc và diêm; dịch vụ 
quảng cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ đại lý mua bán cho người khác; dịch vụ lựa chọn 
hàng hoá và thu mua hàng hoá cho các cá nhân và các doanh nghiệp; dịch vụ đặt hàng 
[cho người khác]; dịch vụ bán lẻ cửa hàng tạp hóa và dịch vụ siêu thị bán lẻ, cả hai liên 
quan đến điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng 
viễn thông, cụ thể là: máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị định vị điện tử, thiết bị 
gửi tin nhắn viễn thông nhanh có thể mang đi được, điện thoại thông minh, thiết bị tiếp 
hợp không dây dùng để nối máy tính với mạng viễn thông, cổng mạng máy tính, bộ định 
tuyến, mô đem, máy chủ để truy cập mạng máy tính và bộ ngắt mạch, bộ cấp điện cho 
máy tính, máy in, máy quét, máy fax, phần mềm máy tính có thể tải xuống được để vận 
hành các sản phẩm viễn thông, dao cạo chạy điện, bàn chải đánh răng chạy điện, thiết bị 
trò chơi và tiêu khiển chạy điện, cụ thể là, thiết bị tiêu khiển sử dụng với màn hình hiển 
thị bên ngoài hoặc màn hình máy tính, thiết bị tiêu khiển sử dụng với máy thu hình, trò 
chơi điện tử, bảng điều khiển trò chơi viđêô, bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi máy 
tính, cần điều khiển trò chơi viđêô, cần điều khiển máy tính, phần cứng và phần mềm máy 
tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, 
thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn 
phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính và phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, 
đồ dùng gia đình và nhà bếp cụ thể là: rổ, giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), 
gậy đập thảm, gậy không dùng điện, dụng cụ đánh kem không dùng điện dùng cho mục 
đích gia dụng, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng 
kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong 
phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục 
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đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống 
bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ 
chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy 
đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu, lọ đựng 
gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc 
nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp 
đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất 
nung, chảo, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, thìa phục vụ, đĩa 
phục phụ, cốc vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kím khâu, hoa nhân tạo, 
thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong ngành công 
nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ 
sinh cá nhân, xà phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế 
phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh 
và chế phẩm thú y, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, cụ thể là: đinh vít bằng kim loại, đai ốc 
bằng kim loại, đai ốc có ren bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại và bu lông bằng kim 
loại, máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy 
lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng 
chai, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, 
máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy khắc trổ, 
máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy 
nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán 
nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, 
máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục 
đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm 
tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, máy công cụ, dao kéo, dao cạo và 
dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh và quang 
học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, 
làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích 
vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và 
dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các- tông 
cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, báo, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, 
sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, 
nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay 
hướng dẫn ngườí dùng, khăn, khăn tay bỏ túi làm bằng giấy, hình mẫu và tượng nhỏ làm 
bằng giấy, túi dùng cho buổi tiệc bằng giấy, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn 
phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và 
cách ly, da và giả da, quần áo bằng da thuộc, túi bằng da thuộc, thắt lưng bằng da thuộc, 
túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, dây 
bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa 
ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng 
chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo 
quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh 
ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống 
không chứa cồn, đồ uống chứa cồn, hoa tươi, hoa khô, thuốc lá, vật dụng cho người hút 
thuốc và diêm; dịch vụ thư ký; cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh doanh; tổ chức 
các cuộc triển lãm vì mục đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên 
quan đến biên tập và cho thuê các danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; dịch vụ quản 
lý kinh doanh đối với việc xử lý bán hàng qua mạng internet; dịch vụ chuyển hình thức 
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kinh doanh và dịch vụ sắp xếp nhân sự; dịch vụ thanh lý hàng xuất nhập khẩu (dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu); đại lý đặt mua báo dài hạn; sao chép tài liệu; dịch vụ sao chép (bao 
gồm cả việc ghi lại trên giấy nến); cho thuê thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi 
tính); quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến thương mại 
điện tử; dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến chương trình tài trợ; dịch vụ 
từ thiện, cụ thể quản trị kinh doanh liên quan đến tổ chức và điều khiển các chương trình 
tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; cho thuê kệ, giá bán hàng; cung cấp thông 
tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; tối ưu hóa lượng 
truy cập trang web; quảng cáo kiểm trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ trung gian 
thương mại; quản lý kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; đàm phán và ký kết 
giao dịch thương mại cho bên thứ ba; cập nhật và duy trú dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy 
tính; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; cung cấp thông tin kinh 
doanh qua một trang web; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan tới các 
dịch vụ kể trên; tất cả thuộc nhóm 35. 

 
Nhóm 38: Liên lạc viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ nhận và truyền dữ 
liệu qua mạng lưới viễn thông; cung cấp các dịch vụ truyền hội nghị qua phương tiện đa 
truyền thông dựa trên các trang điện tử, truyền hội nghị qua viđêô và truyền các cuộc họp 
trực tuyến cho phép đồng thời và không đồng thời xem, chia sẻ, biên tập và thảo luận các 
tài liệu, dữ liệu, hình ảnh của những người tham gia qua một trình duyệt web; cung cấp 
cho khách hàng việc truy cập trực tuyến đến các báo cáo trực tuyến liên quan đến việc 
thực hiện, hiệu quả và tình trạng của chương trình ứng dụng dựa vào trang web, hội nghị 
qua phương tiện truyền thông, hội nghị qua viđêô và hội họp; cung cấp cho người sử dụng 
việc truy cập an toàn từ xa qua mạng internet đến mạng lưới máy tính cá nhân, cung cấp 
thông tin liên quan đến truyền dữ liệu và thông tin bảo mật; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
dịch vụ truyền dữ liệu và thông tin bảo mật; cung cấp dịch vụ cộng tác trực tuyến (dịch vụ 
viễn thông) cho phép người sử dụng truy cập các ứng dụng, bài diễn thuyết, tài liệu được 
chia sẻ chung, dữ liệu, danh sách liệt kê công việc và các diễn đàn thảo luận; dịch vụ phát 
thanh truyền hình qua mạng internet; cung cấp cở sở dữ liệu thông tin trực tuyến liên quan 
đến diễn đàn trên một trang web về khiếu nại/ phàn nàn về dịch vụ phát thanh truyền 
hình; cung cấp dịch vụ truy cập và liên kết viễn thông vào cơ sở dữ liệu máy tính và với 
mạng internet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vụ viễn thông tương tác; dịch vụ viễn thông 
thông tin (trang web), các chương trình máy tính và dữ liệu; cung cấp dịch vụ kết nối viễn 
thông với mạng internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ truy cập viễn thông tới các 
tiện ích và cấu trúc của một trang tin toàn cầu; liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; liên 
lạc bằng mạng cáp quang; truyền thư tín, thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình ảnh nhờ máy 
tính hỗ trợ; truyền bản sao lại (bản fax); gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, 
điện thoại hoặc bằng các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cho thuê môđem; dịch vụ 
truyền thông dữ liệu bằng phương tiện điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, 
nhận và chuyển tiếp thư tín điện tử; cung cấp dịch vụ viễn thông cho việc thu thập, truyền 
tải và phát dữ liệu thông qua phương tiện điện tử; trao đổi điện tử giọng nói, dữ liệu, âm 
thanh, hình ảnh, văn bản và đồ họa có thể truy cập qua mạng lưới máy tính và viễn thông; 
dịch vụ gửi tin nhắn nhanh; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp 
dịnh vụ viễn thông cho việc thu thập, truyền tải và phát thư tín, hình ảnh tĩnh và/hoặc 
thông tin về hình ảnh động chẳng hạn như các ký tự, tin nhắn, nhạc và hình ảnh, điện báo, 
thông tin vâ dữ liệu bằng các phương tiện cơ học, điện tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy 
tính và vệ tinh; truyền tải, phát và tiếp nhận âm thanh, ảnh phim, ảnh tĩnh và động, dữ liệu 
có thể ở dạng đã được nén hoặc chưa được nén và có thời gian thực hoặc thời gian trì 
hoãn; dịch vụ truyền tải đơn đặt hàng điện tử, hội nghị qua điện tử, nhắn tin điện tử; dịch 
vụ truyền hội nghị qua viđêô; dịch vụ liên lạc bằng bảng tin điện tử có thể làm cho người 
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sử dụng thực hiện một cuộc đàm thoại tương tác với thời gian thực giữa thiết bị cuối máy 
tính và bảng tin điện tử chứa hình ảnh tĩnh, thông tin hình ảnh động và thông tin lời nói 
chẳng hạn như các ký tự; cung cấp bảng tin điện tử và bảng tin nhắn điện tử cho việc 
truyền tải tin nhắn; cung cấp diễn đàn thảo luận trực tuyến; truyền dòng dữ liệu âm thanh 
trên mạng internet; truyền dòng dữ liệu hình ảnh trên mạng internet; dịch vụ phát chương 
trình truyền hình; dịch vụ truyền hình kiểu trả tiền cho mỗi lần xem; dịch vụ truyền hình; 
dịch vụ phát và truyền các chương trình truyền hình và truyền thanh; dịch vụ phát nhạc; 
dịch vụ truyền tải nhạc, phim, chương trình tương tác, viđêô, trò chơi máy tính điện tử; 
dịch vụ truyền tải thông tin liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và mua hàng trực tuyến; 
dịch vụ truyền tải video theo yêu cầu; đại lý phát hành tin tức; cung cấp dịch vụ truy cập 
cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi phục lại 
thông tin, dữ liệu, trang tin, nguồn tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp cho người 
sử dụng dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa xuất bản phẩm điện tử, bảng tin, cơ 
sở dữ liệu và thông tin có thể kết nối thông qua máy tính; hoạt động/điều hành phòng trò 
chuyện qua mạng (dịch vụ phòng trò chuyện qua mạng); cung cấp người sử dụng dịch vụ 
truy cập đa phương tiện tới mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho việc chuyển và 
truyền hàng loạt thông tin; cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng lưới máy 
tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và 
thực hiện các đơn hàng, có thể tham gia các hợp đồng và giải quyết việc kinh doanh; cung 
cấp dịch vụ truy cập vào một trang web tương tác trên mạng lưới máy tính toàn cầu cho 
các bên thứ ba để đưa lên các thông tin, trả lời các yêu cầu, đặt và thực hiện các đơn hàng 
cho các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là dịch 
vụ nhắn tin chữ số và chữ viết kỹ thuật số; truyền tải thông tin bằng phương tiện truyền 
thông dữ liệu cho việc hỗ trợ thực hiện quyết định; truyền tải thông tin thông qua hệ thống 
liên lạc bằng video; dịch vụ truyền hội nghị qua trang web; dịch vụ truyền thông điện tử 
cho việc thiết lập phòng trò chuyện qua mạng ảo thông qua nhắn tin bằng chữ viết; cung 
cấp bảng tin điện tử cho việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính 
quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ, vị trí đứng đầu trong kinh doanh và cơ hội kinh 
doanh; cung cấp bảng tin tương tác trực tuyến cho việc đưa lên, quảng cáo, bán và bán lại 
các mặt hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử và 
gửi chuyển tiếp thư điện tử; dịch vụ liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh thông qua máy 
tính, mạng lưới máy tính và mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập 
máy tính và cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin tương tác trực tuyến; 
cung cấp dịch vụ truy cập vào bảng tin điện tử cho việc gửi và truyền tải thư tín giữa 
những người sử dụng máy tính quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; 
cung cấp dịch vụ truy cập lịch điện tử, sách địa chỉ và sổ tay ghi chép điện tử, thông qua 
mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; cung cấp thiết bị và dịch vụ truy cập hội nghị 
qua điện thoại và/ hoặc viđêô từ xa (dịch vụ hội thảo từ xa); cung cấp các đường dẫn tới 
trang web của bên thứ ba để tạo điều kiện cho giao dịch thương mại điện tử và giao dịch 
kinh doanh thực tế; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ 
kể trên; tất cả thuộc nhóm 38. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động văn 
hoá và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; 
dịch vụ hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình 
máy tính, điện toán đám mây, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh 
và quảng cáo; cung cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tương 
tác và không tương tác; thiết kế giáo trình giảng dạy, các kỳ thi và văn bằng thể hiện trình 
độ chuyên môn; dịch vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật 
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số và điện tử; dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện internet; cung 
cấp thông tin liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, 
hoạt động xã hội và văn hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải 
xuống được); sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc thi hát; sắp xếp, tổ 
chức, đăng cai tổ chức và điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức 
và điều hành các sự kiện và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; sắp xếp, tổ 
chức, đăng cai tổ chức và điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi ngoài trơi 
mang tính chất khám phá; dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan đến dịch 
vụ giải trí hoặc giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng 
internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không thể tải xuống được) từ mạng internet; cung cấp 
nhạc kỹ thuật số (không thể tải xuống được) từ các trang web có tệp đuôi MP3; dịch vụ 
giải trí và giáo dục liên quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phát âm thanh, hình ảnh, nhạc 
kỹ thuật số, phim, âm thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, thiết bị nhìn hoặc nghe 
nhìn cho việc phát đi qua cáp đất, kênh vệ tinh, mạng internet, hệ thống và các phương 
tiện truyền thông không dây và có dây khác; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê băng đĩa 
âm thanh đã được thu; chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, phim tài liệu và tin tức 
cho việc phát thanh truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đến các sự 
kiện, cuộc triển lãm hiện tại, tin tức phát hành về văn hóa hoặc thể thao được cung cấp bởi 
truyền hình vệ tinh, mạng internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; dàn dựng 
phim, chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ lên chương trình truyền hình cho 
một lần trả phí và dịch vụ lên chương trình truyền hình; dịch vụ lên kế hoạch cho các 
chương trình giải trí truyền hình; cung cấp thông tin giải trí, nội dung giải trí đa phương 
tiện, chương trình giải trí truyền hình và phim trực tuyến; chuẩn bị và sản xuất chương 
trình truyền hình; cung cấp thông tin, dữ liệu, biểu đồ, âm thanh, nhạc, viđêô, phim hoạt 
hình và văn bản cho mục đích giải trí; dịch vụ trò chơi; cung cấp tiện nghi câu lạc bộ vui 
chơi, thể thao và phòng tập thể dục; tổ chức các buổi biểu diễn của các ban nhạc; dịch vụ 
câu lạc bộ đêm, biểu diễn thời trang, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu 
lạc bộ liên quan đến dịch vụ giải trí, giáo dục và văn hoá; sắp xếp, điều hành và cung cấp 
các buổi hội nghị chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về giảng 
dạy; tổ chức và điều hành các cuộc triển lãm (cho mục đích văn hoá và giáo dục); biểu 
diễn thời trang (cho mục đích giải trí); dịch vụ trưng bày và triển lãm nghệ thuật; dịch vụ 
triển lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch vụ giảng dạy liên quan đến sức 
khoẻ, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp các giờ học về thuốc lá và 
thưởng thức rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiên cứu và giới thiệu các 
tài liệu nghiên cứu; sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các cuộc hội thảo; huấn 
luyện vật nuôi; hướng dẫn sản xuất chương trình truyền thanh/truyền hình; dịch vụ giáo 
dục đào tạo liên quan đến vận hành máy móc và thiết bị, bao gồm cả thiết bị nghe nhìn 
được sử dụng cho việc sản xuất các chương trình truyền than, truyền hình; dịch vụ phòng 
thu âm và thu hình; cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị dùng cho thể thao; cung 
cấp (không phải mua bán) trang thiết bị cho các bộ phim, buổi trình diễn, vở kịch, âm 
nhạc hoặc giảng dạy; dịch vụ đặt chổ trước cho các cuộc giải trí; thuê và cho thuê hình 
ảnh động (phim xi- nê, phim chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ âm nhạc; thuê và cho 
thuê chương trình truyền hình; thuê và cho thuê máy thu hình; cho thuê sách; dịch vụ thư 
viện lưu trữ; dịch vụ ghi phụ đề phim sách; dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ dấu hiệu; cung 
cấp trò chơi viđêo, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc phim ảnh thông qua 
viễn thông hoặc mạng lưới máy tính; cung cấp các trò chơi và các cuộc thi đấu trực tuyến 
từ mạng máy tính; cho thuê băng viđêô đã được ghi trước; thuê và cho thuê máy chơi trò 
chơi; cho thuê thiết bị trò chơi điện tử; cho thuê tranh ảnh; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ dịch 
thuật; phiên dịch ngôn ngữ; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến vấn đề quản lý 
rủi ro; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy chứng nhận; dịch vụ cung 
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cấp tin tức; dịch vụ xổ số; cung cấp viđêô trực tuyến không tải về được; dịch vụ gia sư; 
dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả 
thuộc nhóm 41. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 
triển phần mềm và phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch 
vụ máy tính liên quan đến việc truyền thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình ảnh qua internet; 
dịch vụ máy tính liên quan đến việc cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào cơ sở dữ liệu 
máy tính tương tác mang đặc tính chương trình phim, phim xem trước, đoạn phim quảng 
cáo phim mới, thể thao, hòa nhạc, chương trình nhân vật nổi tiếng, tin tức giải trí và các 
thông tin liên quan khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng đụng (ASP) cụ thể là ứng 
dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng 
nhầm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua trang web, hội nghị qua âm thanh, 
thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; 
cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được tạo điều kiện cho khả năng hoạt 
động tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn kỹ thuật) 
liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung cấp trực tuyến qua 
thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến 
cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các 
cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy 
tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng internet qua phương tiện hỗ trợ của 
đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí 
và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế máy 
tính, máy tính xách tay nhỏ, máy tính xách tay, máy tính có thể mang theo, máy tính cầm 
tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại 
di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là: giám sát và báo cáo việc thực hiện, khả năng truy cập và lỗi của các trang web 
của người khác; lập chương trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích 
máy tính; lập chương trình máy tính liên quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ 
thống máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp giữa 
những người sử dụng máy tính để trao đổi dữ liệu; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế 
hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; dịch vụ máy chủ các trang điện tử 
cho người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm kiếm và 
khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin kỹ thuật 
cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới 
máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính 
liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và trang web theo yêu cầu của khách hàng; 
mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; chuyển dổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật 
lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiểm tra và đánh giá sản phẩm; dịch vụ thiết kế 
công nghiệp và thiết kế kiến trúc; dịch vụ thiết kế nội thất các toà nhà, văn phòng và căn 
hộ; dịch vụ thông tin mạng và máy tính; cung cấp chương trình quản lý rủi ro an toàn máy 
tính; dịch vụ kiểm tra, cung cấp hiểu biết và thông tin an ninh máy tính; dịch vụ xác nhận 
chất lượng; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận giao dịch kinh doanh và chuẩn bị 
báo cáo giao dịch kinh doanh; điều khiển truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến máy 
tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; dịch vụ an ninh truyền tải dữ liệu và giao dịch thông 
qua mạng lưới máy tính; tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn kỹ 
thuật liên quan đến anh ninh viễn thông; dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên 
máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy 
tính, trên các trang web toàn cầu và trên internet; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ an 
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ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên 
internet, dịch vụ an ninh thông tin; dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; dịch vụ máy tính 
liên quan đến xác nhận trực tuyến chữ ký điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu 
điện tử; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; 
dịch vụ bản đồ; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ nhà cung cấp lưu trữ đám mây; cho 
thuê phầm mềm giải trí; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các 
dịch vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm 42. 

 

 
(210) 4-2016-22204 (220) 22.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.8; A2.3.16; A2.3.23; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Li Qi  (VN) 
12 đường số 8, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  

 

 
(210) 4-2016-22268 (220) 22.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.6; A5.5.20; A5.5.21; A11.1.25 
(591) Đỏ, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tân Dũ  (VN) 
45 Dương Tự Minh, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-22295 (220) 22.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 1789313 29.06.2016 CA 

  
(731) AVIVAGEN INC.  (CA) 

100 Sussex Drive, Ottawa, K1A 0R6, 
ONTARIO, Canada 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Tá dược dùng kèm theo với vắcxin; chất phụ gia và chất bổ sung dinh dưỡng 

cho thức ăn cho động vật; sản phẩm chống nhiễm trùng dùng cho mục đích thú y; thuốc 
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chống viêm; chất bổ sung ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực phẩm; 
chất bổ sung dinh dưỡng cho sức khỏe và việc cải thiện sức khỏe nói chung; chất bổ sung 
thực phẩm ăn kiêng cho sức khỏe và việc cải thiện sức khỏe nói chung; chế phẩm và chất 
chứa thuốc dùng cho bệnh về da liễu; chế phẩm chứa thuốc dùng để chăm sóc da; chất 
phụ gia không chứa thuốc cho thức ăn động vật dùng làm chất bổ sung dinh dưỡng; chất 
bổ sung dinh dưỡng dùng để bổ trợ cho chức năng miễn dịch; chất bổ sung dinh dưỡng 
dùng cho mèo, chó, ngựa, vật nuôi; chế phẩm dược dùng để điều trị các bệnh nhiễm trùng, 
cụ thể là: các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, các bệnh nhiễm trùng mắt; chế phẩm dược 
dùng để chăm sóc da động vật; chế phẩm dược dùng để điều trị các bệnh rối loạn chức 
năng da; chế phẩm dược dùng cho khoa da liễu; chế phẩm dược và dược chất dùng để điều 
trị các bệnh và chứng rối loạn chức năng liên quan đến vi rút, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, da 
liễu và hệ miễn dịch; chế phẩm dược dùng để ngăn ngừa và điều trị các bệnh và chứng rối 
loạn chức năng do vi khuẩn gây ra; chế phẩm dược dùng để điều trị các bệnh và chứng rối 
loạn chức năng liên quan đến hệ miễn dịch; chế phẩm dược dùng để chăm sóc da; chế 
phẩm dược để điều trị nhiễm khuẩn; chế phẩm dược để điều trị nhiễm khuẩn trên da, nấm 
trên da, nhiễm trùng da do vi rút và nhiễm ký sinh trùng trên da; chế phẩm dược dùng để 
phòng và điều trị rối loạn hệ thống miễn dịch; chế phẩm dược để điều trị các bệnh, chứng 
rối loạn chức năng và nhiễm khuẩn đường hô hấp; chế phẩm dược để điều trị chứng rối 
loạn và bệnh viêm nhiễm, cụ thể là: chứng viêm ruột, bệnh viêm mô liên kết; chế phẩm 
dược sử dụng cho da và các bệnh về da; chế phẩm dược sử dụng cho các bệnh rối loạn về 
đường ruột - dạ dày; sản phẩm dược dùng chăm sóc da động vật; sản phẩm dược để điều 
trị các bệnh về khớp (xương); sản phẩm dược để điều trị các bệnh về đường hô hấp; chế 
phẩm thú y để điều trị các bệnh vi khuẩn đường ruột; chế phẩm dược thú y dùng cho động 
vật và gia cầm để giúp cho động vật mới sinh ra và chim non khỏe mạnh; chế phẩm dược 
thú y dùng cho các bệnh về hô hấp và sinh sản ở gia súc; chế phẩm dược thú y để điều trị 
các bệnh nhiễm trùng vi khuẩn ở chó; chế phẩm dược thú y dùng để điều trị các bệnh 
nhiễm trùng ở gia cầm; chế phẩm dược thú y để điều trị các bệnh nhiễm trùng, cụ thể là: 
bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng mắt, nhiễm trùng cục bộ; chế phẩm dược 
thú y để điều trị các bệnh nhiễm trùng, cụ thể là: bệnh kiết lỵ, viêm ruột do vi khuẩn, 
bệnh tai xanh, bệnh viêm phổi ở lợn; chế phẩm dược thú y để điều trị các bệnh nhiễm 
khuẩn ở lợn; chế phẩm dược thú y để điều trị nhiễm khuẩn đường ruột. 

 

 
(210) 4-2016-22323 (220) 22.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 86/883,264 22.01.2016 US 

(731) SEUNGHEE LEE  (US) 
254 Cochituate Road Framingham, 
Massachusetts 01701, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Núm vú giả và các dụng cụ khác dùng cho miệng cụ thể là: núm vú giả kích 

thích mọc răng cho trẻ em, đồ chơi cho trẻ em tập cắn, núm vú cho bình sữa trẻ em, nắp 
đậy núm vú giả cho bình sữa trẻ em, dụng cụ hỗ trợ cho ăn, dụng cụ chỉnh hình răng, 
khuôn chỉnh răng, niềng răng, khuôn vòm miệng, dụng cụ cho miệng để ngăn trẻ em mút 
ngón tay, đùn lưỡi, nghiến răng và các thói quen khác, dụng cụ cho miệng để ngăn ngáy 
và ngừng thở khi ngủ, miếng bọc bảo vệ răng miệng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-22361 (220) 22.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 14.7.1 

(731) LIN' AN YUQIAN CHENGGONG 

HARDWARE TOOLS FACTORY  
(CN) 

NO.05 YijieLane, Yuqian Town, Lin' an 

County, Zhejiang Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ bằng sắt để cắt, xén, đẽo, gọt; kìm; dao; kéo; dụng cụ cắt; dụng cụ vặn 

ốc, vít (tất cả là dụng cụ cầm tay thao tác thủ công). 
 

 
(210) 4-2016-22407 (220) 25.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MINIGOOD  (VN) 
135/6 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Hệ thống siêu thị (bán buôn, bán lẻ và phân phối sản phẩm hàng hoá, cụ thể là: 

túi xách, gấu bông, trang sức, quần áo); quảng cáo, giới thiệu sản phẩm; marketing; cửa 
hàng tiện lợi chuyên mua bán các mặt hàng gia dụng: túi xách, gấu bông, giày dép. 

 

 
(210) 4-2016-22439 (220) 25.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 21.1.17; 15.1.13; 26.1.1; 26.3.3 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ACTIVATE  
(VN) 
135 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị; quảng cáo thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm thương mại, 

dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế chuyên ngành; mua bán: 
thực phẩm, mỹ phẩm, kim khí điện máy, thiết bị văn phòng, vật liệu xây dựng; môi giới 

thương mại; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa (thực phẩm, mỹ phẩm, kim khí điện máy, 

thiết bị văn phòng, vật liệu xây dựng); sản xuất phim quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  
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(210) 4-2016-22451 (220) 25.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 1.5.1; 26.15.15; 1.13.1 
(591) Xám, đỏ, vàng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Long 
SteeI   (VN) 
Thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Thép cán thô (luyện kim); thép xây dựng (thép cuộn, thép cây, thép gai) thuộc 
nhóm này; cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt thép); hợp kim thép. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: thìa, nĩa inox, dao, kéo, 
muỗng, chày để giã, tua vít, kéo, cờ lê (không bằng kim loại quý hoặc không được mạ 
bằng kim loại quý). 

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế. 

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức; kim loại quý; đá quý.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ sắt thép, thép xây dựng, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác 
thủ công như, thìa, nĩa inox, dao, kéo, muỗng, chày để giã, tua vít, kéo, cờ lê (không bằng 
kim loại quý hoặc không được mạ bằng kim loại quý), trang sức, kim loại quý, máy móc 
thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, ô tô và các loại xe có động cơ khác, kim loại và 
quặng kim loại (sắt, thép, đồng, nhôm), các loại nhiên liệu rắn, lỏng khí, than than cốc, 
khí đốt, vật liệu, thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 37: Khai thác quặng sắt, quặng kim loại, quặng không chứa sắt; dịch vụ bảo dưỡng 
sửa chữa các phương tiện vận tải.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hoá đường sông, vận tải hàng hoá đường biển; vận tải hàng hoá 
đường bộ; môi giới cho các đại lý vận tải đường sông, đường bộ.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công, chế tạo cơ khí.  
 

 
(210) 4-2016-22452 (220) 25.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.1; 26.3.23; A26.1.18 
(591) Vàng, trắng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép ống 
Vạn Xuân   (VN) 
Thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  
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(511)   Nhóm 06: Thép cán thô (luyện kim); thép xây dựng (thép cuộn, thép cây, thép gai) thuộc 
nhóm này; cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt thép), hợp kim thép. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: thìa, nĩa inox, dao, kéo, 
muỗng, chày để giã, tua vít, kéo, cờ lê (không bằng kim loại quý hoặc không được mạ 
bằng kim loại quý). 

 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức; kim loại quý; đá quý. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ sắt thép, thép xây dựng, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác 
thủ công như, thìa, nĩa inox, dao, kéo, muỗng, chày để giã, tua vít, kéo, cờ lê (không bằng 
kim loại quý hoặc không được mạ bằng kim loại quý), trang sức, kim loại quý, máy móc 
thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, ô tô và các loại xe có động cơ khác, kim loại và 
quặng kim loại (sắt, thép, đồng, nhôm), các loại nhiên liệu rắn, lỏng khí, than than cốc, 
khí đốt, vật liệu, thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 37: Khai thác quặng sắt, quặng kim loại, quặng không chứa sắt; dịch vụ bảo dưỡng 
sửa chữa các phương tiện vận tải. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hoá đường sông, vận tải hàng hoá đường biển; vận tải hàng hoá 
đường bộ; môi giới cho các đại lý vận tải đường sông, đường bộ.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công, chế tạo cơ khí.  

 

 
(210) 4-2016-22459 (220) 25.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Xanh xám, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại giải trí Phúc 
Nguyên  (VN) 
36/04 Cù Lao, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn].  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở cho khách sạn; dịch vụ ăn uống; ăn uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-22490 (220) 25.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) STAFFI CO., LTD.  (JP) 

5-21 2-Chome, Kyobashi, Chuo-ku, 
Tokyo, 104-0031, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin giới thiệu việc làm; cung cấp thông tin về công ty; cung cấp 
thông tin về sắp xếp việc làm; cung cấp thông tin về kinh doanh dịch vụ chăm sóc điều 
dưỡng cho người già, cụ thể là cung cấp thông tin để kết nối những người có nhu cầu tìm 
việc trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng đến những người sử dụng lao động (dịch vụ văn 
phòng tuyển dụng lao động); dịch vụ văn phòng tuyển dụng lao động, cụ thể là sắp xếp 
việc làm tạm thời và lâu dài của các bác sỹ, y tá, nhân viên điều dưỡng được chứng nhận 
và nhân viên điều dưỡng tại nhà; hướng dẫn và tư vấn hoạt động tuyển dụng của các công 
ty; hướng dẫn và tư vấn cho người ứng tuyển việc làm; tư vấn việc làm phù hợp; dịch vụ 
phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh về kinh doanh dịch vụ chăm sóc 
điều dưỡng cho người già; thông tin về thương mại. 

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin về giáo dục dành cho nhân viên điều dưỡng; dịch vụ giáo 
dục và giảng dạy liên quan đến chăm sóc điều dưỡng cho người già; dịch vụ giáo dục và 
giảng dạy liên quan đến cuộc sống tại Nhật; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội thảo về 
chăm sóc điều dưỡng cho người già; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội thảo về sự hiểu biết 
lẫn nhau cấp quốc tế; tiến hành hội thảo tập huấn về đào tạo việc làm; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử; xuất bản sách và tạp chí. 

 

 
(210) 4-2016-22493 (220) 25.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) YUGENKAISHA BAIKOHKEN  (JP) 

1980-2, Nijyo-dori 2-chome, Asahikawa-
shi, Hokkaido, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; mì ramen ăn liền (một loại mì làm từ lúa mì của Nhật); mì 

kiểu Trung Quốc ăn liền; mì ramen (mì làm từ lúa mì của Nhật, chưa nấu chín); mì kiểu 
Trung Quốc (chưa nấu chín); bánh bao kiểu Trung Quốc (đã nấu chín); vỏ bánh bằng mì 
sợi cho bánh bao kiểu Trung Quốc (đã được nấu chín); bột nhão làm từ đậu tương đã lên 
men (tương Miso); gia vị; gia vị hỗn hợp; hỗn hợp pha trộn cho gia vị; nước xốt cô đặc; 
hương liệu dưới dạng nước xốt cô đặc. 

 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và rau; cung cấp ẩm thực Nhật Bản; cung cấp mì Nhật 
Bản; cung cấp ẩm thực phương Đông (tất cả các dịch vụ trên đều được thực hiện bởi nhà 
hàng). 

 
 

(210) 4-2016-22494 (220) 25.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) YUGENKAISHA BAIKOHKEN   (JP) 

1980-2, Nijyo-dori 2-chome, Asahikawa-
shi, Hokkaido, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; mì ramen ăn liền (một loại mì làm từ lúa mì của Nhật); mì 

kiểu Trung Quốc ăn liền; mì ramen (mì làm từ lúa mì của Nhật, chưa nấu chín); mì kiểu 

Trung Quốc (chưa nấu chín); bánh bao kiểu Trung Quốc (đã nấu chín); vỏ bánh bằng mì 

sợi cho bánh bao kiểu Trung Quốc (đã được nấu chín); bột nhão làm từ đậu tương đã lên 

men (tương Miso); gia vị; gia vị hỗn hợp; hỗn hợp pha trộn cho gia vị; nước xốt cô đặc; 

hương liệu dưới dạng nước xốt cô đặc.  

 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và rau; cung cấp ẩm thực Nhật Bản; cung cấp mì Nhật 

Bản; cung cấp ẩm thực phương Đông (tất cả các dịch vụ trên đều được thực hiện bởi nhà 

hàng). 
 

 
(210) 4-2016-22550 (220) 25.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 15.7.1; A26.11.9; 18.1.21 

(591) Vàng, nâu đất 

(540) 

  

(731) Trường Trung cấp nghề Giao 
thông Vận tải Bắc Giang   (VN)
Thôn Phúc Hạ, xã Song Mai, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục (đào tạo).  
 

 
(210) 4-2016-22575 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A3.9.4; 26.1.1; A26.11.8; 26.4.1 

(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng, đen 

(731) Công ty TNHH sơn Alex Việt 
Nam  (VN) 
Số 360 đường Láng, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; mực in. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu sơn, vecni, thuốc màu, mực in. 
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(210) 4-2016-22576 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14; 1.15.23; 1.15.15; A5.11.2 
(591) Đen, xanh, vàng, trắng 
(731) Hoàng Thị Tuyết Mai  (VN) 

Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phước 
Long, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; thực phẩm ăn kiêng phù hợp với 

mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, 
thực phẩm ăn kiêng phù hợp với mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-22577 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.14; 1.15.23 
(591) Xanh, đen, trắng, vàng 
(731) Hoàng Thị Tuyết Mai   (VN) 

Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phước 
Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp người thon thả.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm giúp người 
thon thả. 

 

 
(210) 4-2016-22580 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MDF Bảo Yên  
(VN) 
Bản 4, xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, 
tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ lạng; gỗ lát sàn; ván ốp chân tường; ván, tấm gỗ ép. 
 

Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; giá; kệ. 
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Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) gỗ lát sàn, ván ốp chân tường, ván, tấm gỗ ép; kinh 
doanh (mua bán) giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 

 

 
(210) 4-2016-22664 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) PICOT PRODUCTIONS LTD  (NZ) 

50 Brougham Street, Nelson, South 
Nelson, 7010, New Zealand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 29: Chất phết lên thực phẩm (như bơ, mứt ướt); bơ lạc; chất phết bánh làm từ lạc; 

bơ quả hạch; các sản phẩm thực phẩm làm từ quả hạch, cụ thể là bơ hạt điều và bơ hạnh 
nhân; quả hạch đã chế biến; pa-tê làm từ quả hạch; chất phết bánh làm từ hạt và quả hạch; 
chất phết bánh làm từ trái cây, dầu có thể ăn được; dầu nấu ăn; dầu lạc; dầu quả hạch; mỡ 
có thể ăn được. 

 

 
(210) 4-2016-22674 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.5.20; A5.11.23 
(731) FORAGE GENETICS 

LNTERNATIONAL, LLC   (US) 
4001 Lexington Avenue North Arden 
Hills, Minnesota 55126, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống cỏ linh lăng.  
 

 
(210) 4-2016-22678 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) ACHILLES CORPORATION  (JP) 

21-1, Kita-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-
Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-22679 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1 
(731) ACHILLES CORPORATION   (JP) 

21-1, Kita-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-
Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-22680 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 21.1.16; 2.5.2; 2.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giáo dục 
Phát triển Trí tuệ và Sáng 
tạo Next Nobels  (VN) 
Số 6, ngõ 115 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa VCD; đĩa DVD; sách điện tử; phần mềm máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2016-22684 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 015225634 16.03.2016 EM 

(531) 24.15.3; 26.4.2 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) ROTHSCHILDS CONTINUATION 

HOLDINGS AG  (CH) 
Baarerstr. 95, CH-6301 Zug, Switzerland

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; dịch vụ tài chính; 

ngân hàng đầu tư; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho vay; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ quỹ đầu 
tư; dịch vụ quản lý quỹ; dịch vụ lên kế hoạch về bất động sản; dịch vụ tài chính trong lĩnh 
vực liên doanh, sáp nhập, mua bán, tái cơ cấu doanh nghiệp, thị trường vốn chủ sở hữu và 
vốn vay và tài chính doanh nghiệp; giao dịch ngoại tệ, vốn phái sinh và các sản phẩm tài 
chính khác, cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ quản lý 
tài chính; dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư; tư vấn tài chính, lập kế hoạch tài chính, nghiên 
cứu tài chính, định giá và đánh giá tài chính; dịch vụ quản lý tài sản; dịch vụ chi trả tiền 
trợ cấp/lương hưu; đầu tư tài chính, tài trợ/cấp vốn, cung cấp tài chính; ủy thác quản lý tài 
chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ lưu ký chứng khoán. 

 

 
(210) 4-2016-22727 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Vũ Thị Nhung  (VN) 
19/16 ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm hóa học dùng để làm đẹp, cụ thể là thuốc nhuộm tóc, kem 

duỗi tóc, chế phẩm uốn tóc, dầu gội đầu, dầu xả tóc, dầu hấp tóc, dầu dưỡng tóc.  
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 09: Mắt kính.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Túi xách; túi du lịch; cặp sách.  
 

Nhóm 21: Bát đĩa bằng sành tách; cốc bằng sành sứ; bình sứ.  
 

Nhóm 24: Chăn mÒn, cụ thể là mÒn da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân.  
 

Nhóm 30: Nghệ cho thực phẩm; mật ong; tiêu.  
 

 
(210) 4-2016-22741 (220) 26.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.3; 4.5.1; 4.5.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh rêu, xám 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Thủy  (VN) 

98A Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-22840 (220) 27.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HomeKing Vina   (VN) 
Số nhà 7 phố Nguyễn Quyền, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nhà (tranh, ảnh, khung tranh, khung ảnh, rèm, móc treo, 

giá treo, giá đỡ, đồng hồ, thảm), đồ nội thất (chăn, ga, gối, đệm, sô pha), đồ gia dụng 
(chảo, nồi, ấm đun nước, đệm hơi, ghế hơi, bình nước, bếp ga, bình giữ nhiệt), đồ điện tử 
(điều hòa, tủ lạnh, ti vi, máy giặt, loa, đài, điện thoại, máy tính, máy vi tính, bộ lưu điện), 
đồ điện (ổ cắm, phích cắm, dây điện, đèn, đèn ngủ, bóng đèn, chụp đèn, máy phát điện), 
đồ điện gia dụng (đèn sưởi, quạt sưởi, lò sưởi, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy tạo độ 
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ẩm, bàn là, quạt, máy sấy tóc, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, máy hút mùi, bếp ga, bếp từ, 
bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp nướng, lò vi sóng, máy rửa bát, cây nước nóng lạnh, bình 
nước nóng, túi chườm đa năng, máy lọc nước, máy trồng rau, máy pha cà phê, máy pha 
trà), đồ gỗ (gường, tủ, bàn, ghế), đồ bơi (kính bơi, quần bơi, áo bơi, phao cứu sinh, ống 
thở, chân vịt, bịt tai, kẹp mũi), trang phục (quần áo, giầy, dép, xăng đan, mũ, nón, găng 
tay, cặp tóc, áo lót, quần lót, kính chống nắng), đồ bế, trang thiết bị chiếu sáng, đèn led 
âm trần, đèn led tròn, đèn led tuýp, đèn led dây, đèn led panel, đèn led flat.  

 

 
(210) 4-2016-22917 (220) 28.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hà Yến   (VN) 
Số 3, Lô CN6, Cụm Công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Chụp hút khói dùng cho nhà bếp; khung bằng kim loại dùng cho lò; vỉ nướng 
[thiết bị nấu nướng], bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ 
sinh].  

 

Nhóm 21: Chậu chứa [cái đựng]; thùng rác; thùng đựng đá; khay đựng bánh; bình nước 
nóng (không dùng điện); dụng cụ nhà bếp. 

 

(210) 4-2016-22918 (220) 28.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hà Yến   (VN) 
Số 3, Lô CN6, Cụm Công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Chụp hút khói dùng cho nhà bếp; khung bằng kim loại dùng cho lò; vỉ nướng 
[thiết bị nấu nướng]; bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ 
sinh].  

 

Nhóm 21: Chậu chứa [cái đựng]; thùng rác; thùng đựng đá; khay đựng bánh; bình nước 
nóng (không dùng điện); dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2016-22962 (220) 28.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 21.1.13; A21.1.4; 25.1.25 
(731) ZHEJIANG LANXI LANGUAN 

PRINTING CO. , LTD.  (CN) 
Ganxi Village, Huangdian, Lanxi City, 
Zhejiang Province, China  

(540) 

   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 28: Cờ đôminô; bài mạt chược; thẻ chơi bài; bài lá.  
 

 
(210) 4-2016-23060 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) KIM MYEONG SOOK  (KR) 

#102-1807, Daewon apt., 26, Mullae-ro 
4-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo màu sắc; thiết bị đo lường quang học; thiết bị đo phát quang; máy 

phân tích màu sắc điện tử; các thiết bị đo ánh sáng. 
 

(210) 4-2016-23061 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) BEGA CO.,LTD   (KR) 

#902, Digital Empire-B dong, 383, 
Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, 
Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo màu sắc; thiết bị đo lường quang học; thiết bị đo phát quang; máy 

phân tích màu sắc điện tử; các thiết bị đo ánh sáng. 
 

 
(210) 4-2016-23086 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Đình Tú  (VN) 
Thôn Đông, xã Cổ Dũng, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Túi ni lông dùng để bao gói; bao bì bằng giấy hoặc bìa cứng. 

 

 
(210) 4-2016-23116 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) FUCHENG (CHINA) CO., LTD.   (CN) 

Shiquan Road North, Lingxiu Town, 
Shishi City, Fujian Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 07: Máy kéo sợi; khung cửi dệt vải; máy dùng cho công nghiệp dệt; máy khâu; 
máy nhuộm; guồng quay sợi.  

 

 
(210) 4-2016-23132 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ZINCA Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 203, B3, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Khung trần treo bằng kim loại.  
 

(210) 4-2016-23133 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Quang Huy  (VN) 
Thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  
 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến đồ uống có ga; thiết bị cơ-điện để chế biến đồ uống.  

 
Nhóm 11: Máy lọc nước 

 

 
(210) 4-2016-23151 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.3.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
và dịch vụ Sóng Nhạc  (VN) 
235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử: loa, amply, micro, đầu karaoke, mixer, amlpy power; thiết bị 

viễn thông: camera, đầu ghi, thiết bị thu thanh - thu hình, thiết bị báo cháy - báo trộm, 
camera quan sát, đồ giải trí gia đình, tổng đài nội bộ. 

 
Nhóm 35: Mua bán: hàng kim khí điện máy, hàng điện lạnh - điện gia dụng, thiết bị viễn 
thông: môi giới thương mại.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì, lắp đặt: thiết bị điện tử, viễn thông, thiết bị thu thanh - thu 
hình, thiết bị báo cháy - báo trộm, camera quan sát, đồ giải trí gia đình, tổng đài nội bộ.  
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(210) 4-2016-23181 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.4 

(591) Đen, vàng, đỏ 

(731) Cơ sở Nhật Anh  (VN) 
85B Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp xách; túi xách; túi du lịch; ba lô, ví (tất cả đều bằng da và giả da). 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón (trang phục); thắt lưng (trang phục); quần áo mưa. 
 

 
(210) 4-2016-23191 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Dầu 

Nhờn Việt Nam  (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Hòa Bình, ngõ 431 Tam 

Trinh, KCN Hoàng Mai, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu nhiên liệu; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi 
trơn; mỡ làm từ dầu hỏa để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-23193 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.9.1; 24.1.1; A26.11.7; A1.1.10; 
A1.1.5; 26.1.5 

(731) ASB INTERNATIONAL FZE  (AE) 
P. O. Box: 61169, Jebel Ali, Dubai, UAE 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; xì gà; vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là, diêm, 

bật lửa, ống nhổ dùng cho người hút thuốc. 
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(210) 4-2016-23194 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.12.1; A26.11.9; A17.2.2; A26.4.24 
(731) ASB INTERNATIONAL FZE   (AE) 

P. O. Box: 61169, Jebel Ali, Dubai, UAE 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; xì gà; vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là, diêm, 

bật lửa, ống nhổ dùng cho người hút thuốc. 
 

 
(210) 4-2016-23195 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.1.1; A5.5.20 
(731) ASB INTERNATIONAL FZE   (AE) 

P. O. Box: 61169, Jebel Ali, Dubai, UAE 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; xì gà; vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là, diêm, 

bật lửa, ống nhổ dùng cho người hút thuốc. 
 

 
(210) 4-2016-23196 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.5.1 
(731) ASB INTERNATIONAL FZE   (AE) 

P. O. Box: 61169, Jebel Ali, Dubai, UAE 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; xì gà; vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là, diêm, 
bật lửa, ống nhổ dùng cho người hút thuốc. 

 

 
(210) 4-2016-23228 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 8.1.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, vàng, vàng đậm, 

vàng đồng, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OKIFOOD Việt 
Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  
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(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; dưa chuột bao tử; pa-tê gan, lát khoai tây rán giòn; lát 
trái cây sấy khô; hạt mắc ca sấy khô; sữa đậu nành; sữa và các sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Bỏng ngô; rong biển/tảo biển [gia vị]; kẹo cao su, bánh gạo; bánh kẹo có thành 
phần từ hạt mắc ca; bánh kẹo có thành phần từ lạc; bánh kẹo có thành phần từ vừng, bánh 
nướng; bánh dẻo; chè; cà phê; bánh bông lan; cơm cháy; miến khô; phở khô; bún khô; 
bánh phồng tôm. 

 
Nhóm 31: Tảo làm thức ăn cho người hoặc động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; cây giống; cây Noel. 

 
Nhóm 32: Tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; nước quả cô đặc (đồ uống không có cồn); 
nước ép trái cây; nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; chế 
phẩm làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước uống có ga; chế phẩm để làm 
rượu mùi; xi rô dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh (đồ uống); rượu uýt ki; rượu vang; rượu 
vốtca; rượu rum.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa như: trái cây được bảo quản, dưa chuột bao 
tử, pa-tê gan, lát khoai tây rán giòn, lát trái cây sấy khô, hạt mắc ca sấy khô, sữa đậu 
nành, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bỏng ngô, rong biển/tảo biển [gia vị], kẹo cao su, 
bánh gạo, bánh kẹo có thành phần từ hạt mắc ca, bánh kẹo có thành phần từ lạc, bánh kẹo 
có thành phần từ vừng, bánh nướng, bánh dẻo, chè, cà phê, bánh bông lan, cơm cháy, 
miến khô, phở khô, bún khô, phồng tôm, tảo làm thức ăn cho người hoặc động vật, thức 
ăn cho gia súc, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, chế phẩm để vỗ béo vật nuôi, cây giống, 
cây Noel, tinh dầu dùng để chế biến đồ uống, nước quả cô đặc (đồ uống không có cồn), 
nước ép trái cây, nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế, chế 
phẩm làm sủi bọt dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm nước uống có ga, chế phẩm để làm 
rượu mùi, xi rô dùng cho đồ uống, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh (đồ uống), rượu 
uýt ki, rượu vang, rượu vốtca, rượu rum; quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo, dán 
áp phích quảng cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; bán đấu giá.  

 

 
(210) 4-2016-23229 (220) 29.07.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 8.1.25; 2.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, vàng, vàng đậm, 

vàng đồng, đỏ, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OKIFOOD Việt 
Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; dưa chuột bao tử, pa-tê gan, lát khoai tây rán giòn; lát 

trái cây sấy khô; hạt mắc ca sấy khô; sữa đậu nành; sữa và các sản phẩm sữa.  
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Nhóm 30: Bỏng ngô, rong biển/tảo biển [gia vị]; kẹo cao su, bánh gạo; bánh kẹo có thành 

phần từ hạt mắc ca; bánh kẹo có thành phần từ lạc; bánh kẹo có thành phần từ vừng, bánh 

nướng; bánh dẻo; chè; cà phê; bánh bông lan; cơm cháy; miến khô; phở khô; bún khô; 

bánh phồng tôm. 

 

Nhóm 31: Tảo làm thức ăn cho người hoặc động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật 

nuôi trong nhà; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; cây giống; cây Noel.  

 

Nhóm 32: Tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; nước quả cô đặc (đồ uống không có cồn); 

nước ép trái cây; nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; chế 

phẩm làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước uống có gaz; chế phẩm để 

làm rượu mùi; xi rô dùng cho đồ uống.  

 

Nhóm 33:  Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh (đồ uống); rượu uýt ki; rượu vang; rượu 

vốtca; rượu rum. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa như: trái cây được bảo quản; dưa chuột bao 

tử, pa-tê gan, lát khoai tây rán giòn, lát trái cây sấy khô, hạt mắc ca sấy khô, sữa đậu 

nành, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bỏng ngô, rong biển/tảo biển [gia vị], kẹo cao su, 

bánh gạo, bánh kẹo có thành phần từ hạt mắc ca, bánh kẹo có thành phần từ lạc, bánh kẹo 

có thành phần từ vừng, bánh nướng, bánh dẻo, chè, cà phê, bánh bông lan, cơm cháy, 

miến khô, phở khô, bún khô, phồng tôm, tảo làm thức ăn cho người hoặc động vật, thức 

ăn cho gia súc, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, chế phẩm để vỗ béo vật nuôi, cây giống, 

cây Noel, tinh dầu dùng để chế biến đồ uống, nước quả cô đặc (đồ uống không có cồn), 

nước ép trái cây, nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế, chế 

phẩm làm sủi bọt dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm nước uống có gaz, chế phẩm để 

làm rượu mùi, xi rô dùng cho đồ uống, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh (đồ uống), 

rượu uýt ki, rượu vang, rượu vốtca, rượu rum, quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo, 

dán áp phích quảng cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; bán đấu giá.  
 

 
(210) 4-2016-23258 (220) 01.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23; A5.3.13 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Đông Sài Gòn   (VN) 
710 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, vách ngăn gỗ của đồ đạc, đồ đạc dùng trong văn 

phòng, đồ đạc dùng trong trường học.  
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(210) 4-2016-23260 (220) 01.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Đen, trắng 

(540) 

 

(731) 1. ENESTI LIMITED COMPANY  (KR) 
95, Gangsu-ro. Geumga-myeon, 
Chungju-si, Chungcheonbuk-do, Korea 

2. Văn phòng đại diện Enesti 
Co.,Ltd tại Hà Nội  (VN) 
Tầng 3, nhà số 60, liền kề 6B, khu đô thị 
Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối, mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23334 (220) 01.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12 
(731) BIOSTIME HONG KONG LIMITED  

(HK) 

Unit no. 3508 35/f west tower, shun tak 

centre, 200 connaught road central, 

hong kong  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang 

điểm); dầu xả dưỡng tóc; nước thơm để tắm, không chứa thuốc; mỹ phẩm; dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống nắng; phấn 
rôm; thuốc đánh răng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; dầu gan cá thu; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất 
bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ nhũ 
nhi; khăn tã trẻ em [tã lót]; quần tã trẻ em; khăn vệ sinh; miếng đệm chăm sóc ngực. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải về 
được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng 
để nhận dạng; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; vật 
ghi âm thanh; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa compắc (đĩa CD); phim hoạt hình; sách nói 
(sách điện tử). 

 
Nhóm 10: Nệm cho việc sinh nở; khăn trải giường cho người bệnh không kiềm chế được; 
vòng kích thích mọc răng cho trẻ em; bình sữa cho trẻ em bú; bơm dùng để hút sữa mẹ; 
núm vú cao su (cho trẻ con bú); van của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình sữa 
cho trẻ em bú; thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình. 

 
Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; tạp chí [định kỳ]; văn 
phòng phẩm; dụng cụ viết; sách mỏng; vật liệu vẽ; tranh ảnh. 
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Nhóm 21: Bát [bát to]; hũ đựng; bàn chải đánh răng; lược; chậu tắm cho trẻ em, có thể 
mang đi được; bàn chải đánh răng, dùng điện; bình thót cổ bằng thủy tinh [đồ chứa đựng]; 
cốc [đồ đựng]; thùng chứa cách nhiệt; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; đồ trang trí 
bằng sứ. 

 
Nhóm 29: Ruốc thịt; cùi của trái cây; mứt nhão; thức phẩm ăn nhanh gồm rau là chủ yếu; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm 
sữa; sữa bột; quả hạch đã chế biến. 

 
Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy giòn; bột nhồi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
bột dinh dưỡng làm từ chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bột gạo; mì sợi; 
mì sợi dẹt; mì ống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; kẹo mềm; thạch trái cây [dạng 
kẹo bánh]; kẹo. 

 
Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên truyền 
hình; trang trí quầy hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; 
quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại 
[cho người khác]; marketing; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; trường mẫu giáo; tổ chức và 
điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; xuất bản văn 
bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử 
trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; công viên 
vui chơi, giải trí. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu mỹ 
phẩm; nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu sinh học; lập trình máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy 
tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tạo lập và duy trì 
trang web cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin 
điện tử]; tư vấn phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 

 
(210) 4-2016-23366 (220) 01.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Huấn Thị  (VN) 
480i đường Xương Giang, phường Ngô 
Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ tắm hơi, trung tâm chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ trị liệu, 

phẫu thuật tạo hình, xoa bóp. 
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(210) 4-2016-23385 (220) 01.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.7; 26.4.2; A26.4.24 
(731) XIGMATEK CO.,LTD.  (TW) 

No.131-21, Chung-Hsing N.St., San-
Chung District, New Taipei City 241, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị xử lý dữ liệu; bộ nối [thiết bị 

xử lý dữ liệu]; bộ nguồn điện một chiều/xoay chiều (AC/DC); bộ tản nhiệt chuyên dùng 
cho máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2016-23391 (220) 14.06.2012 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 
(731) THE CARTOON NETWORK, INC.  

(US) 
1050 Techwood Drive, NW Atlanta, 
Georgia 30318, United States of America

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt, kính râm, gọng kính và bao kính, mũ bảo hộ và quần áo bảo hộ 

phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; ắc quy (pin); nam châm.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ, đồng hồ đeo tay và phụ kiện kèm theo; hộp và đồ đựng để trang trí 
làm bằng kim loại quý; mặt dây chuyền hay lắc tay, ghim cài ve áo, đồ trang sức, ghim 
cài trang sức; vòng đeo chìa khoá làm bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm in và đồ bằng giấy, cụ thể là, sách, truyện tranh, sách nấu ăn, tạp chí, 
sách tô màu, sách về các hoạt động của trẻ em; văn phòng phẩm, phong bì thư, sổ ghi 
chép, sổ nhật ký, giấy ghi chú, thẻ công thức món ăn in sẵn, thiệp chúc mừng, thiệp giao 
dịch; tờ in thạch bản và giấy kiếng nhựa vẽ tranh hoạt hình; bút, bút chì, hộp đựng bút và 
bút chì, cái tẩy, sáp màu, bút đánh dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ vẽ tranh, phấn (viết, đánh 
dấu) và bảng viết phấn; đề can, giấy dán, miếng dán nhiệt; tranh áp phích; ảnh chụp có 
khung và/hoặc không có khung; giá để sách nấu ăn (dụng cụ giữ trang sách), vỏ bọc sách, 
dụng cụ đánh dấu sách, lịch; giấy gói quà; vật trang trí bằng giấy cho bữa tiệc; hình in 
dùng cho sản phẩm thêu hoặc in hình trên vải; mẫu in cho trang phục và quần áo; cái kẹp 
tiền không làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 18: Rương đựng hành lý, va li và túi du lịch; sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ 
thể là túi, ba lô, túi đeo hông, túi xách tay, túi đựng mỹ phẩm rỗng, cặp đựng tài liệu, cặp 
dẹt đựng tài liệu, ví, ví đựng chìa khoá, ví để tiền xu; ba lô, túi đeo hông, cặp đựng tài 
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liệu, cặp dẹt dựng tài liệu, ví, ví đựng chìa khoá, ví để tiền xu; ví đựng thẻ tín dụng, vỏ 
bao quyển hộ chiếu bằng da; ô; dây đeo đỡ (địu) cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; gương soi; bức tượng nhỏ, tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, sáp, 
thạch cao hay chất dẻo; túi ngủ; khung để giấy phép hay đăng ký hay số đăng ký bằng 
chất dẻo thiết kế lạ mắt, khung tranh; sản phẩm trang trí bánh ngọt bằng chất dẻo; chuỗi 
dây đeo chìa khoá không làm bằng kim loại và da mà làm bằng chất dẻo; đệm ghế, gối và 
đệm ghế ngồi, ghế xếp; nút bấc cho chai; ghế nâng (thường đặt trên ghế ngồi cho trẻ em), 
ghế tập đi cho trẻ em, nôi, ghế cao; quạt mát cầm tay, vật chuyển động để trang trí (đồ 
treo cân bằng và chuyển động khi có luồng khí hay gió đi qua), đồ trang trí (tác phẩm 
điêu khắc) treo tường dạng mềm bằng chất dẻo; chuông gió. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; dụng cụ chia xà phòng; 
miếng bọt biển; cái chổi, cái hót rác, khăn lau bụi, khăn lau, găng tay dùng cho mục đích 
gia dụng; sọt rác đựng giấy bỏ đi; xô làm bằng chất dẻo; thùng lạnh để đồ uống, thùng 
chứa nước và đồ uống, khay làm đá, xô đựng đá; cái mở nút chai; bi đông đựng nước; đồ 
thủy tinh, gốm và dất nung bao gồm đồ thủy tinh để đựng đồ uống, bộ đựng đồ ăn; bộ 
đựng đường và kem (dùng để cho thêm vào đồ uống); cốc cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ 
em có thể di chuyển thuận tiện; lọ đựng bánh quy nhỏ; tượng bằng gốm, thuỷ tinh và sứ; 
ấm pha cà phê và chè (trà) không chạy điện không làm bằng kim loại quý; giá đựng đồ 
trong phòng tắm có vòi sen cụ thể là giá giữ xà phòng (vật dụng giữ xà phòng); hộp đựng 
chè (trà); khuôn làm bánh ngọt; cái lót cốc bằng chất dẻo; đồ chứa cách nhiệt dùng để 
đựng thực phẩm hay đồ uống; hộp đựng đồ ăn trưa; dụng cụ cắt bánh quy nhỏ; chai đựng 
nước bằng chất dẻo rỗng; bay xúc bánh ngọt; cái ấm; bình chân không; găng tay làm 
vườn; đĩa giấy và cốc giấy; lược, bàn chải, bàn chải tóc, bàn chải răng; lọ rắc muối và hạt 
tiêu; vật dụng giữ khăn ăn; cốc, đĩa bát bằng chất dẻo; cái bình; con lợn tiết kiệm không 
bằng kim loại; đồ trang trí và và các tác phẩm nghệ thuật làm bằng thủy tinh, sứ và đất 
nung; núm vặn, tay cầm, tay kéo và cái móc bằng sứ; lọ hoa; bình cắm hoa; giỏ đựng đồ 
đi picnic; ống hút; găng tay dùng khi cầm đồ nướng (quay), găng tay dùng khi đưa (lấy) 
đồ trong lò nướng. 

 
Nhóm 24: Vải dệt và đồ làm bằng vải dệt, cụ thể là khăn trải bàn, khăn lau, miếng đệm 
lót, cái bắc nồi, cờ trang trí bằng vải; đồ vải để tắm, đồ vải trên giường; màn che trên 
giường; cái bọc đệm; màn chống muỗi; đồ vải dùng trong bếp, dải vải trang trí đặt trên 
bàn, cái bắc nồi và cái lót cốc bằng vải; khăn tay bằng vải dệt; khăn lau khi chơi gôn bằng 
vải dệt.  

 
Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cụ thể là, áo sơ mi, tạp dề, bộ đồ mặc 
khi chạy bộ, quần dài, quần soóc, áo thun không tay, yếm dãi bằng vải cho trẻ sơ sinh, 
chân váy, áo bờ-lu, váy, dây đeo quần áo hay tất, áo bằng vải bông dày, áo jắckét, áo 
choàng, bộ đồ đi mặc khi đi ngoài tuyết, cà vạt, áo choàng thụng, mũ, vành che nắng (của 
mũ), thắt lưng cho trang phục, khăn quàng cổ, bộ đồ ngủ pijama, quần áo lót, giầy bốt, 
giày, giày đế mềm, xăng đan, giầy cổ thấp, bít tất chống trượt, quần áo bơi; trang phục 
hoá trang, quần áo hóa trang và trang phục mặc trong lễ Halloween và mặt nạ hoá trang 
bán kèm theo; yếm dãi bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi và đồ thể thao bao gồm trò chơi và đồ chơi; các nhân vật hành động và 
phụ kiện đi kèm; đồ chơi bằng vải lông, bóng bay để chơi, bồn tắm đồ chơi, đồ chơi để 
cưỡi, xe cộ đồ chơi, búp bê, đĩa bay đồ chơi; trò chơi bài hay trò chơi với các tấm thẻ, bộ 
trò chơi điện tử cầm tay không dùng với đầu thu truyền hình; trò chơi với ván trượt, máy 
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chơi trò chơi có màn viđêô hiển thị đứng độc lập, trò chơi xếp hình và trò chơi đố thao tác 
bằng tay; mặt nạ đồ chơi bằng giấy; ván trượt, giày trượt băng, đồ chơi phun nước; bóng, 
gậy bóng chày, găng tay chơi bóng chày; mảng bè để bơi dùng cho mục đích giải trí, 
dụng cụ nổi để người bơi bám và đạp chân dùng cho mục đích giải trí, ván lướt sóng, ván 
nổi dùng khi bơi dùng cho mục đích giải trí, chân nhái để bơi; bộ đồ nướng và nấu ăn đồ 
chơi, ngân hàng dạng đồ chơi; đồ trang trí cây thông Nô en, không phải là đồ phát sáng và 
bánh kẹo; quà lưu niệm tặng khách trong các bữa tiệc bằng giấy. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp thông tin giải trí trên 
truyền hình, băng thông rộng, không dây và trực tuyến; cung cấp trò chơi máy tính trên 
truyền hình, băng thông rộng, không dây và trực tuyến; cung cấp các chương trình giải trí 
đa phương tiện trên truyền hình, băng thông rộng, không dây và trực tuyến; sản xuất, phân 
phối (không phải bán hay vận chuyển), chiếu và cho thuê các chương trình truyền hình, 
viđêô, phim điện ảnh, băng âm thanh và hình ảnh, băng cát-xét, đĩa, đĩa ghi âm thanh hay 
hình ảnh, đĩa compắc, đĩa DVD ghi sẵn và tất cả vật mang khác ghi chương trình; sản 
xuất và sắp xếp các chương trình phát thanh và truyền hình; thông tin liên quan đến giải 
trí hoặc giáo dục được cung cấp qua truyền hình, băng thông rộng, không dây và trực 
tuyến; cung cấp các ấn phẩm điện tử (không tải xuống được) trên truyền hình, băng thông 
rộng, không dây và trực tuyến; cung cấp tin tức và thông tin giải trí, thông tin về các sản 
phẩm giải trí, chương trình đa phương tiện và tài liệu tham khảo (không tải xuống được) 
thông qua một trang web trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2016-23399 (220) 01.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trương Đức Tài  (VN) 
Phòng 0918, tòa T4, Times City, 458 
Minh Khai, Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; thiết bị ghi âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị truyền âm 

thanh hoặc hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa 
ghi; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 16: Giấy; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm; máy chữ; đồ dùng văn phòng 
(không kể đồ đạc bằng gỗ); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng 
cho mục đích này); dụng cụ giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2016-23407 (220) 02.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh Thực Phẩm Ba 
Nhất  (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 30: Mì gạo; miến; bánh đa nem; sản phẩm làm từ tinh bột gạo, từ tinh bột dong 
riềng, từ bột mì (dùng làm thực phẩm cho người): bột gạo khô, bột dong riềng khô, nui. 

 

 
(210) 4-2016-23451 (220) 02.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh phát triển 
mẫu thiết kế NTT   (VN) 
16, ngõ Yên Thế, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); bít tất.  

 

 
(210) 4-2016-23456 (220) 02.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.1.1; 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, nâu sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Việt Nam SINGAPORE  (VN) 
549/58/30 Lê Văn Thọ, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 

 

 
(210) 4-2016-23470 (220) 02.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) TAEWOONG FOOD CO., LTD.   (KR) 

21, Daegeum-ro 196 beon-gil, Daeso-
myeon, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sâm thô đã chế biến; sâm đỏ đã chế biến; sản phẩm thực phẩm chế biến từ sâm; 
sâm xắt lát mỏng; sâm cô đặc; sản phẩm sâm đỏ đã chế biến; chiết xuất sâm đỏ; sâm đỏ 
xắt lát mỏng; sâm đỏ cô đặc (tất cả các sản phẩm trên không dùng cho mục đích y tế); tỏi 
đã chế biến.  

 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở lúa mạch; đồ uống nectar sâm đỏ không chứa cồn; đồ uống 
chức năng chống nôn nao; chiết xuất nhân sâm đỏ không chứa cồn cho đồ uống; đồ uống 
nectar nhân sâm; nước ép sâm (đồ uống); nước ép bưởi; nước uống có hương thơm (đồ 
uống); đồ uống sâm đỏ; nước ép sâm đỏ (đồ uống) (tất cả  các sản phẩm trên không dùng 
cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2016-23501 (220) 02.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 11.3.14; A5.3.13; 26.1.1; 5.3.16 

(731) 1. Ming-Chuan Huang   (TW) 

130, Yizhong St., North Dist., Taichung 

City 404, Taiwan 

2. Chao - Ming Huang  (TW) 

No. 130, Yizhong St., North Dist., 

Taichung City 404, Taiwan  

3. Yu-Ju Lin  (TW) 

No. 130, Yizhong St., North Dist., 

Taichung City 404, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Cửa hàng đồ uống lạnh và cửa hàng đồ uống nóng; quán rượu nhỏ; xe bán đồ 

ăn di động; nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-23604 (220) 03.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A25.3.3 

(591) Xám đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Long Vân - NTV  
(VN) 
299/4 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; thanh cho rào chắn bằng 

kim loại; bản lề hộp bằng kim loại; khóa chốt hộp bằng kim loại; chốt hộp bằng kim loại; 

cửa ra vào bằng kim loại; thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại; mái che tường bằng kim 

loại cho các công trình xây dựng; mái che khe nối bằng kim loại cho các công trình xây 

dựng; máng xối bằng kim loại cho công trình xây dựng; cửa chớp bằng kim loại; hàng rào 

cọc bằng kim loại; cọc hàng rào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; ngưỡng cửa 

bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; lá nhôm; khung cửa sổ bằng kim loại; 

khung nhà kính bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; khuôn cửa 

bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; thang bằng kim loại; hàng 

rào bằng kim loại; tấm chắn bằng kim loại chống côn trùng; bức ngăn côn trùng bằng kim 

loại.  

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ.  
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(210) 4-2016-23629 (220) 03.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
 Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót bằng vải.  

 

 
(210) 4-2016-23633 (220) 03.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót bằng vải.  

 

 
(210) 4-2016-23637 (220) 03.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) FRYSTAR CO., LTD.   (JP) 

6-1, Kohoku-ku 3-chome, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột hạnh nhân; vằn thắn Trung Hoa (món bánh có vỏ bột 

mì và nhân băm nhỏ nhồi bên trong); bánh xăng-đuých; bánh bao Trung Hoa, đã hấp 
chín; món Sushi Nhật Bản; viên bột nhào có trộn thịt băm, được rán chín; bánh hăm-bơ-
gơ; bánh pizza; bữa ăn trưa theo suất, đựng trong hộp, bao gồm: đồ ăn đã được chế biến 
trên cơ sở mì sợi, đồ ăn nhanh trên cơ sở gạo và đồ ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh pa 
tê thịt; ravioli (món ăn truyền thống của ý, loại bánh có vỏ bột mì được nhồi nhân băm 
nhỏ bên trong); bột nấm men (dùng cho thực phẩm); gạo mầm dùng để lên men; nấm men 
(dùng cho thực phẩm); bột nở; hỗn hợp bánh-kẹo ăn liền.  
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(210) 4-2016-23640 (220) 03.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HEARST COMMUNICATIONS, INC.  

(US) 
300 West 57th Street, New York, New 
York 10019, U.S.A  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng cho điện thoại di động, máy tính bảng 

và các thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay, cụ thể là phần mềm để truy cập, xem, tương tác 
và tải nội dung và thông tin trong các lĩnh vực thời trang, làm đẹp, du lịch, trang trí nhà 
cửa, các mối quan hệ, hàng xa xỉ, sức khỏe và thể dục thể hình, công nghệ, việc làm, tin 
tức về người nổi tiếng, nghệ thuật và văn hóa; ấn phẩm điện tử (có thể tải xuống được); ấn 
phẩm điện tử, cụ thể là tạp chí định kỳ và tạp chí được ghi sẵn trên các phương tiện truyền 
thông máy tính và ở định dạng điện tử. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp trang web trên mạng internet dùng cho mục đích giải trí và 
kết nối xã hội. 

 

 
(210) 4-2016-23651 (220) 03.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thực phẩm Trung Kiên  (VN) 
118/11A đường TCH 08, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm cháy chà bông, bánh kẹo, bánh snack, bắp, chế phẩm từ ngũ cốc 

 

 
(210) 4-2016-23677 (220) 13.08.2014 

  (441) 26.12.2016 
(300) 1231633 01.08.2014 US 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.1.24; A5.3.13 
(731) NERIUM INTERNATIONAL, LLC  

(US) 
4006 Belt Line Road, Suite 100, Addison 
TX 75001, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể là, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, cụ 
thể, kem tẩy tế bào chết dùng cho da mặt, kem tẩy tế bào chết toàn thân, kem tẩy tế bào 
chết dùng cho da tay, kem dưỡng da, kem dưỡng da mặt, kem tẩy trang, kem dưỡng da 
ban đêm, kem chống lão hóa, kem chống nhăn, kem dưỡng da tay; kem dưỡng ẩm cho da, 
kem làm mềm da, kem dưỡng da vùng mắt; mặt nạ, cụ thể là, mặt nạ làm đẹp, mặt nạ 
dưỡng da dùng cho da mặt, mặt nạ dưỡng da; kem dưỡng da mặt và toàn thân dạng lỏng 
(face and body lotions); dầu dưỡng thể; son dưỡng môi không chứa thuốc; xà phòng dạng 
bánh và dạng lỏng dùng cho da tay, mặt và toàn thân. 

 

 
(210) 4-2016-23703 (220) 03.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đỏ, xanh lá cây (540) 

  

(731) Công ty TNHH Clariant 
Textiles Việt Nam  (VN) 
17/7 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

Nhóm 35: Bán buôn hóa chất công nghiệp, thuốc tẩy nhuộm, chất phụ trợ ngành dệt may.  
 

 
(210) 4-2016-23711 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.17.11 
(591) Xanh da trời, xanh lam, trắng, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại quốc tế Việt 
Thắng  (VN) 
117/5/24 Phan Văn Hân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang chống bụi, khói, nắng [trang phục]; khẩu trang than hoạt tính [trang 
phục].  

 

 
(210) 4-2016-23719 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, tím đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Hồ Anh Thư  (VN) 
Phòng 6 lầu 8, chung cư Nguyễn Ngọc 
Phương, đường Nguyễn Ngọc Phương, 
phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm từ sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa; pho mát; bơ; 
kem (sản phẩm sữa).  

 

 
(210) 4-2016-23731 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn BRG  
(VN) 
Số 18 đường Lý Thường Kiệt, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp, chế phẩm hóa học dùng trong quá trình mạ điện, chế 

phẩm hóa học dùng để tách dầu mỡ; phân bón dùng cho nông nghiệp; chế phẩm vi sinh 
không dùng cho ngành y và thú y; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô. 

 
Nhóm 02: Thuốc nhuộm; sơn; vecni, chất cắn màu; nhựa tự nhiên trạng thái thô; phẩm 
màu cho thực phẩm. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm làm bóng đồ đạc và sàn nhà, nền nhà; xà phòng; mỹ phẩm; thuốc 
đánh răng; tinh dầu. 

 
Nhóm 04: Than (nhiên liệu); dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); 
xăng; chất đốt chiếu sáng. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược, thuốc nhuộm dùng trong ngành y; thuốc dùng cho thú y; 
chất tẩy dùng trong ngành y; cao dán, vật liệu dùng để băng bó trong ngành y. 

 

Nhóm 06: Két an toàn; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; cáp và dây kim loại 
thường không dùng để dẫn điện; công trình xây dựng bằng thép; khung kim loại cho xây 
dựng; cửa ra vào bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Động cơ dùng cho tàu thuyền; động cơ dùng trong ngành hàng không; máy 
công cụ; đầu máy (bộ phận của máy móc); máy và thiết bị làm sạch bằng điện. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); khoan xoắn ốc (dụng cụ cầm tay); dao; 
kéo; thìa và dĩa; dao cạo. 

 

Nhóm 09: Máy rút tiền tự động (ATM); máy vi tính, máy fax; máy soi tiền giả, máy đếm 
tiền; thẻ từ đã được mã hóa. 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; chân tay và răng giả; đồ đạc bằng gỗ đặc biệt dùng 
cho y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; ghế bành cho mục đích y tế và nha khoa. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; bóng đèn chiếu sáng; quạt dùng cho cá nhân 
(dùng điện); bình nước nóng dùng trong nhà tắm; tủ lạnh; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

 

Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; màn cửa 
che nắng (dùng cho xe cộ). 
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Nhóm 13: Ngòi châm (dùng cho chất nổ); dây dẫn lửa; súng thể thao; gương ngắm (bộ 
phận của súng); chất nổ; pháo hoa. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; kim loại 
quý và hợp kim của chúng. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; hộp đựng nhạc cụ; đàn piano; giá nhạc; nhạc cụ dây; nhạc 
cụ điện tử. 

 
Nhóm 16: Giấy viết; vật liệu để đóng sách; ấn phẩm; văn phòng phẩm; ảnh chụp; màng 
mỏng bằng chất dẻo để bao gói; số in và chữ in (kiểu chữ). 

 

Nhóm 17: Cao su tổng hợp; mica thô hoặc bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; 
nhựa tổng hợp dạng bán thành phẩm; chất điện môi (cách điện). 

 

Nhóm 18: Da và giả da; ô; balô; ví; túi du lịch.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
asphan, hắc ín, bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm 
phi kim loại.  

 

Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải), 
kệ; gương soi; đệm; đồ đạc văn phòng. 

 

Nhóm 21: Chai lọ bằng pha lê (dùng để trang trí trong nhà); cốc; bát; đĩa; chai lọ đựng 
nước uống dùng cho thể thao. 

 
Nhóm 22: Lều, mái che bằng vải bạt; túi đựng thư từ; bao để vận chuyển và lưu giữ các 
vật liệu để rời; vật liệu sợi dệt dạng thô. 

 

Nhóm 23: Sợi tơ tằm; chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe; sợi thủy tinh dùng trong ngành 
dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng trong ngành dệt. 

 

Nhóm 24: Cờ hiệu, biểu ngữ bằng vải; vải phủ bàn chơi bi-a; vải; nhãn mác bằng vải; 
khăn trải bàn, không làm bằng giấy. 

 

Nhóm 25: Quần áo bằng vải; quần áo bằng da; mũ bằng vải; bít tất bằng vải; đồ đội đầu; 
đồ đi chân. 
Nhóm 26: Huy hiệu để treo không bằng kim loại quý; cặp tóc; khuy; ruy băng giải 
thưởng; huy hiệu để trang trí không làm bằng kim loại quý; vật trang trí dùng cho quần 
áo.  
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); trướng treo tường. 

 

Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn(golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golf), găng tay 
đánh gôn (golf); dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ 
(phụ kiện chơi gôn). 

 
Nhóm 29: Thịt; thực phẩm chế biến từ cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau, 
quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu 
thực vật và mỡ ăn. 
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Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm 
làm từ ngũ cốc; đường, mật ong, mật đường; gia vị. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; hoa quả tươi; thức ăn cho động vật; cây giống; hạt thực vật 
dạng thô (chưa chế biến). 

 
Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước khoáng; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa 
cồn; chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống được chưng cất; tinh dầu rượu.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; tẩu thuốc lá, gạt tàn dùng 
cho người hút thuốc; sản phẩm thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ phân tích giá 
thành; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản, mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Viễn thông; phát thanh; truyền hình; dịch vụ điện thoại.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ đặt chỗ chuyến đi du lịch cho người khác; vận tải đường bộ, đường 
thủy, đường hàng không, đóng gói và lưu giữ hàng hóa; bãi đỗ xe; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch.   

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; làm khung cho tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ in; dịch vụ may 
quần áo. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp 
các phương tiện dụng cụ sử dụng cho chơi gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh 
doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn (golf). 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết 
kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn lập dự án đầu tư xây dụng công trình; tư 
vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời, khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi 
trồng thủy hải sản; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2016-23732 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A9.7.25; A5.3.13; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn BRG  
(VN) 
Số 18 đường Lý Thường Kiệt, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp, chế phẩm hóa học dùng trong quá trình mạ điện, chế 

phẩm hóa học dùng để tách dầu mỡ; phân bón dùng cho nông nghiệp; chế phẩm vi sinh 
không dùng cho ngành y và thú y; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô. 

 
Nhóm 02: Thuốc nhuộm; sơn; vecni, chất cắn màu; nhựa tự nhiên trạng thái thô; phẩm 
màu cho thực phẩm. 

 
Nhóm 03:  Chế phẩm làm bóng đồ đạc và sàn nhà, nền nhà; xà phòng; mỹ phẩm; thuốc 
đánh răng; tinh dầu.  

 
Nhóm 04: Than (nhiên liệu); dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); 
xăng; chất đốt chiếu sáng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược, thuốc nhuộm dùng trong ngành y; thuốc dùng cho thú y; 
chất tẩy dùng trong ngành y; cao dán, vật liệu dùng để băng bó trong ngành y. 

 
Nhóm 06: Két an toàn; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; cáp và dây kim loại 
thường không dùng để dẫn điện; công trình xây dựng bằng thép; khung kim loại cho xây 
dựng; cửa ra vào bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Động cơ dùng cho tàu thuyền; động cơ dùng trong ngành hàng không; máy 
công cụ; đầu máy (bộ phận của máy móc); máy và thiết bị làm sạch bằng điện. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); khoan xoắn ốc (dụng cụ cầm tay); dao; 
kéo; thìa và dĩa; dao cạo. 

 
Nhóm 09: Máy rút tiền tự động (ATM); máy vi tính, máy fax; máy soi tiền giả, máy đếm 
tiền; thẻ từ đã được mã hóa. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; chân tay và răng giả; đồ đạc bằng gỗ đặc biệt dùng 
cho y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; ghế bành cho mục đích y tế và nha khoa. 
 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bóng đèn chiếu sáng; quạt dùng cho cá nhân (dùng điện); 
bình nước nóng dùng trong nhà tắm; tủ lạnh; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; màn cửa 
che nắng dùng cho ô tô. 

 
Nhóm 13: Ngòi châm dùng cho chất nổ; dây dẫn lửa; súng thể thao; gương ngắm (bộ phận 
của súng); chất nổ; pháo hoa. 
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Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; kim loại 
quý và hợp kim của chúng. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; hộp đựng nhạc cụ; đàn piano; giá nhạc; nhạc cụ dây; nhạc 
cụ điện tử. 

 
Nhóm 16: Giấy viết; vật liệu để đóng sách; ấn phẩm; văn phòng phẩm; ảnh chụp; màng 
mỏng bằng chất dẻo để bao gói; số in và chữ in (kiểu chữ). 

 
Nhóm 17: Cao su tổng hợp; mica thô hoặc bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; 
nhựa tổng hợp dạng bán thành phẩm; chất điện môi (cách điện). 

 
Nhóm 18: Da và giả da; ô; balô; ví, túi du lịch.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
Asphan, hắc ín, bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ 
niệm phi kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải), 
kệ; gương soi; đệm; đồ đạc văn phòng. 

 
Nhóm 21: Chai lọ bằng pha lê (dùng để trang trí trong nhà); cốc; bát; đĩa; chai lọ đựng 
nước uống dùng cho thể thao. 

 
Nhóm 22: Lều, mái che bằng vải bạt; túi đựng thư từ; bao để vận chuyển và lưu giữ các 
vật liệu để rời; vật liệu sợi dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi tơ tằm; chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe; sợi thủy tinh dùng trong ngành 
dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng trong ngành dệt. 

 
Nhóm 24: Cờ hiệu, biểu ngữ bằng vải; vải phủ bàn chơi bi-a; vải; nhãn mác bằng vải; 
khăn trải bàn, không làm bằng giấy. 

 
Nhóm 25: Quần áo bằng vải; quần áo bằng da; mũ bằng vải; bít tất bằng vải; đồ đội đầu; 
đồ đi chân. 

 
Nhóm 26: Huy hiệu để treo không bằng kim loại quý; cặp tóc; khuy; ruy băng giải 
thưởng; huy hiệu để trang trí không làm bằng kim loại quý; vật trang trí dùng cho quần 
áo.  
Nhóm 27:  Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); trướng treo tường. 
 
Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn(golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golf), găng tay 
đánh gôn (golf); dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ 
(phụ kiện chơi gôn). 

 
Nhóm 29: Thịt; thực phẩm được chế biến từ cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt; 
rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ sữa; 
dầu thực vật và mỡ ăn. 
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Nhóm 31: Động vật sống; hoa quả tươi; thức ăn cho động vật; cây giống; hạt thực vật 
dạng thô (chưa chế biến). 

 

Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước khoáng; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa 
cồn; chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; tẩu thuốc lá, gạt tàn dùng 
cho người hút thuốc; sản phẩm thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ phân tích giá 
thành; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản, mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 38: Viễn thông; phát thanh; truyền hình; dịch vụ điện thoại.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ đặt chỗ chuyến đi du lịch cho người khác; vận tải đường bộ, đường 
thủy, đường hàng không, đóng gói và lưu giữ hàng hóa; bãi đỗ xe; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch.   

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; làm khung cho tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ in; dịch vụ may 
quần áo. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp 
các phương tiện dụng cụ sử dụng cho chơi gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh 
doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn (golf). 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết 
kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn lập dự án đầu tư xây dụng công trình; tư 
vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời, khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi 
trồng thủy hải sản; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 

 
(210) 4-2016-23742 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A6.19.9 
(591) Hồng, nâu, xanh lá cây, xanh cốm, xanh 

dương, vàng 

(540) 

  

(731) Bùi Trí Lập  (VN) 
316A ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  
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(511)   Nhóm 30: Bột nếp; bột gạo; bột mỳ; bột bắp; bột đậu xanh; bột đậu nành (phụ); bột cà rốt; 
bột khoai lang (ngũ cốc chế biến); ngũ cốc chế biến: bún khô, hủ tíu khô, bánh phở khô, 
sữa đậu nành hòa tan, cà phê bột hòa tan, bột dinh dưỡng, thực phẩm chay làm từ ngũ cốc. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: bột nếp, bột gạo, bột mỳ, bột bắp, bột đậu xanh, bột đậu 
nành (phụ), bột cà rốt, bột khoai lang (ngũ cốc chế biến); dịch vụ mua bán ngũ cốc chế 
biến: bún khô, hủ tíu khô, bánh phở khô, sữa đậu nành hòa tan, cà phê bột hòa tan, bột 
dinh dưỡng, thực phẩm chay. 

 

 
(210) 4-2016-23769 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 15.7.1; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại xuất nhập khẩu 
Việt ấn  (VN) 
41 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện 

(tất cả mang hương vị của ấn Độ). 
 

 
(210) 4-2016-23809 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Toàn Tâm  (VN) 
360 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 30: Dung dịch dinh dưỡng (có chứa các chất placenta, collagen và glutathione), 
không phải là thuốc; kem dinh dưỡng (có chứa các chất placenta, collagen và glutathione), 
không phải là thuốc; bột dinh dưỡng (có chứa các chất placenta, collagen và glutathione), 
không phải là thuốc; bao con nhộng (có các chất placenta, collagen và glutathione), không 
phải là thuốc. 

 

 
(210) 4-2016-23841 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH BZT USA   (VN) 

Lô số 1, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 
trường nước.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản; thực phẩm chức 
năng; dược phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thủy sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy 
sản, thức ăn cho tôm cá, thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23842 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA   (VN) 

Lô số 1, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01:  Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước.  
Nhóm 05:  Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản; thực phẩm chức 
năng; dược phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thủy sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy 
sản, thức ăn cho tôm cá, thực phẩm chức năng, dược phẩm.   

 

 
(210) 4-2016-23843 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA   (VN) 

Lô số 1, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01:  Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước.   
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản; thực phẩm chức 
năng; dược phẩm.   
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Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thủy sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy 
sản, thức ăn cho tôm cá, thực phẩm chức năng, dược phẩm.   

 

 
(210) 4-2016-23844 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA   (VN) 

 Lô số 1, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước.  
 

Nhóm 05:  Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản; thực phẩm chức 
năng; dược phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thủy sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy 
sản, thức ăn cho tôm cá, thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23845 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA    (VN) 

Lô số 1, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01:  Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước.   

 
Nhóm 05:  Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản; thực phẩm chức 
năng; dược phẩm.   

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thủy sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy 
sản, thức ăn cho tôm cá, thực phẩm chức năng, dược phẩm.   
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(210) 4-2016-23846 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH BZT USA    (VN) 

 Lô số 1, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 
trường nước.   

 

Nhóm 05:  Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản; thực phẩm chức 
năng; dược phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thủy sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy 
sản, thức ăn cho tôm cá, thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23850 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh da trời; trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vật Tư  In  (VN) 
70 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Bản khắc kẽm dùng để in; bản in offset bằng nhôm dùng trong ngành in; khuôn 
in.  

 

 
(210) 4-2016-23851 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh da trời, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vật Tư  In  (VN) 
70 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bản khắc kẽm dùng để in; bản in offset bằng nhôm dùng trong ngành in; khuôn 
in.  

 

(210) 4-2016-23865 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SYLVAN LEARNING, LLC   (US) 

1001 Fleet Street, Baltimore Maryland 
21202, United States  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử cầm tay, cụ thể là: thiết bị nghe nhạc cầm tay, điện thoại di 
động, điện thoại hình, điện thoại thông minh, máy tính bảng; xuất bản phẩm điện tử có 
thể tải xuống được trong phạm vi chương trình giáo dục tổng quát từ trước mẫu giáo (Pre-
K) đến lớp 12 và các khóa học đầu vào trình độ cao đẳng, đại học; phần mềm máy tính có 
nội dung hướng dẫn cho hoạt động của phần mềm máy tính, phần cứng máy tính và công 
nghệ học tập dựa trên trang web, phần mềm máy tính giáo dục cho việc học tập trực tuyến 
và dựa trên trang web; các chương trình phần mềm máy tính cho phép học sinh và giáo 
viên và phụ huynh giao tiếp với nhau thông qua internet và các mạng lưới máy tính và 
truyền thông khác; thiết bị số được ghi lại trước có chức năng hướng dẫn giáo dục trong 
phạm vi chương trình giáo dục trước mẫu giáo (Pre- K) đến lớp 12 và các khóa học đầu 
vào trình độ cao đẳng, đại học. 

 

Nhóm 16: Tài liệu được in, cụ thể là, sách giáo dục trong phạm vi chương trình giáo dục 
tổng quát từ trước mẫu giáo (Pre-K) đến lớp 12 và các khóa học đầu vào trình độ cao 
đẳng, đại học; sách hướng dẫn nghiên cứu được in cho học sinh trong phạm vi chương 
trình giáo dục tổng quát từ trước mẫu giáo (Pre-K) đến lớp 12 và các khóa học đầu vào 
trình độ cao đẳng, đại học, sách bài tập được in cho các học sinh trong phạm vi chương 
trình giáo dục tổng quát từ trước mẫu giáo (Pre-K) đến lớp 12 và các khóa học đầu vào 
trình độ cao đẳng, đại học; các bài kiểm tra được in trong phạm vi chương trình giáo dục 
tổng quát từ trước mẫu giáo (Pre- K) đến lớp 12 và các khóa học đầu vào trình độ cao 
đẳng, đại học, sách giáo khoa được in, giáo án của giáo viên được in để sử dụng trong việc 
giảng dạy các môn học từ trước mẫu giáo (Pre-K) đến lớp 12 và các khóa học đầu vào 
trình độ cao đẳng, đại học. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy, cụ thể là, cung cấp các lớp học trực tiếp và các 
chương trình gia sư được cung cấp từ trước mẫu giáo (Pre-K) cho đến trình độ lớp 12 và 
các khóa học đầu vào trình độ cao đẳng, đại học, dịch vụ giáo dục giảng dạy, cụ thể là, 
cung cấp các lớp học trực tuyến và các chương trình gia sư được cung cấp từ trước mẫu 
giáo (Pre-K) đến lớp 12 và các khóa học đầu vào trình độ cao đẳng, đại học; gia sư cho 
các môn học từ trước mẫu giáo (Pre-K) đến lớp 12 và các khóa học đầu vào trình độ cao 
đẳng, đại học; dịch vụ kiểm tra giáo dục giảng dạy, xuất bản phẩm điện tử không thể tải 
xuống trong phạm vi chương trình giáo dục tổng quát từ trước mẫu giáo (Pre-K) cho đến 
lớp 12 và các khóa học đầu vào trình độ cao đẳng, đại học; dịch vụ tư vấn cho phụ huynh 
liên quan đến các nhu cầu giáo dục của học sinh. 

 

(210) 4-2016-23867 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng, ghi, đen 
(731) THE SIAM CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED (TH)   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính bê tông (Epoxy) cho gắn kết hoặc làm đầy các vết nứt của vật 

liệu xây dựng; hóa chất sử dụng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; 
chất kết dính xi măng dùng trong xây dựng; xi măng dung môi cho PVC. 
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Nhóm 02: Sơn; lớp phủ ngoài chống gỉ; lớp phủ chống sâu cho gỗ.  
 

Nhóm 06: Kim loại; hợp kim; vật liệu xây dựng bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; kẹp 
cho tấm lợp bằng kim loại. 

 
Nhóm 17: Tấm cách nhiệt; tấm nhựa sử dụng để bịt kín lỗ hoặc bịt kín mối nối của vật 
liệu xi măng sợi; tấm cao su sử dụng để bịt kín lỗ hoặc bịt kín mối nối của vật liệu xi 
măng sợi; vật liệu cách âm; vật liệu cách ly. 

 

Nhóm 19: ống dẫn cứng dùng cho xây dựng không làm bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng gốm; vật liệu xây dựng bằng bê tông; vật 
liệu xây dựng bằng sợi thủy tinh; vật liệu xây dựng bằng xi măng sợi; vật liệu bằng xi 
măng sợi sử dụng cho sản xuất gỗ tổng hợp; vật liệu bằng xi măng sợi sử dụng cho sản 
xuất tấm xi măng sợi; sản phẩm chịu lửa, cụ thể là gạch, bê tông, vật liệu chịu nhiệt và xi 
măng có độ bền và chịu được nhiệt độ cao hoặc dùng cho mục đích công nghiệp; gỗ tổng 
hợp làm bằng xi măng sợi; tấm xi măng sợi; gờ mái nhà làm bằng xi măng sợi. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh (dịch vụ bán hoặc phân 
phối); phân phối (mua bán) vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 36: Buôn bán nhà, đất và bất động sản; phát triển đất cho mục đích xây dựng, cụ 
thể là dịch vụ đầu tư vào việc cải tạo đất để dùng cho việc xây dựng nhà để bán hoặc công 
trình để bán; đầu tư vào việc chia lô nhà để bán và chia lô đất để bán; cho thuê nhà ở và 
đất; thu xếp tài chính cho dự án xây dựng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ lắp 
đặt công trình xây dựng và nhà ở. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; lưu giữ hàng hóa; hậu cần vận tải; sắp 
xếp các chuyến du lịch. 

 
Nhóm 42: Thiết kế ngoại thất cho khu vực xung quanh tòa nhà hoặc nơi cư trú; dịch vụ 
kiến trúc; thiết kế nội thất và ngoại thất; tư vấn kiến trúc. 

 
Nhóm 44: Trang trí cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ trang trí vườn hoa, cây 
cảnh bên ngoài khu vực xung quanh tòa nhà hoặc nơi cư trú; dịch vụ làm vườn hoa cây cỏ; 
thiết kế cảnh quan sân cỏ; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 

 
(210) 4-2016-23868 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng, nâu, ghi 
(731) THE SIAM CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH)  
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 01: Chất kết dính bê tông (Epoxy) cho gắn kết hoặc làm đầy các vết nứt của vật 
liệu xây dựng; hóa chất sử dụng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; 
chất kết dính xi măng dùng trong xây dựng; chất kết dính dung môi cho PVC. 

 

Nhóm 02: Sơn; lớp phủ ngoài chống gỉ; lớp phủ chống sâu cho gỗ. 
 

Nhóm 06: Kim loại; hợp kim; vật liệu xây dựng bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; kẹp 
cho tấm lợp bằng kim loại.  

 

Nhóm 17: Tấm cách nhiệt; tấm nhựa sử dụng để bịt kín lỗ hoặc bịt kín mối nối của vật 
liệu xi măng sợi; tấm cao su sử dụng để bịt kín lỗ hoặc bịt kín mối nối của vật liệu xi 
măng sợi; vật liệu cách âm; vật liệu cách ly. 
 

Nhóm 19: ống dẫn cứng dùng cho xây dựng không làm bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng gốm; vật liệu xây dựng bằng bê tông; vật 
liệu xây dựng bằng sợi thủy tinh; vật liệu xây dựng bằng xi măng sợi; vật liệu bằng xi 
măng sợi sử dụng cho sản xuất gỗ tổng hợp; vật liệu bằng xi măng sợi sử dụng cho sản 
xuất tấm xi măng sợi; sản phẩm chịu lửa, cụ thể là gạch, bê tông, vật liệu chịu nhiệt và xi 
măng có độ bền và chịu được nhiệt độ cao hoặc dùng cho mục đích công nghiệp; gỗ tổng 
hợp làm bằng xi măng sợi; tấm xi măng sợi; gờ mái nhà làm bằng xi măng sợi. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh (dịch vụ bán hoặc phân 
phối); phân phối (mua bán) vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 36: Buôn bán nhà, đất và bất động sản; phát triển đất cho mục đích xây dựng, cụ 
thể là dịch vụ đầu tư vào việc cải tạo đất để dùng cho việc xây dựng nhà để bán hoặc công 
trình để bán; đầu tư vào việc chia lô nhà để bán và chia lô đất để bán; cho thuê nhà ở và 
đất; thu xếp tài chính cho dự án xây dựng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ lắp 
đặt công trình xây dựng và nhà ở. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; lưu giữ hàng hóa; hậu cần vận tải; sắp 
xếp các chuyến du lịch. 

 

Nhóm 42: Thiết kế ngoại thất cho khu vực xung quanh tòa nhà hoặc nơi cư trú; dịch vụ 
kiến trúc; thiết kế nội thất và ngoại thất; tư vấn kiến trúc. 

 

Nhóm 44: Trang trí cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ trang trí vườn hoa, cây 
cảnh bên ngoài khu vực xung quanh tòa nhà hoặc nơi cư trú; dịch vụ làm vườn hoa cây cỏ; 
thiết kế cảnh quan sân cỏ; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 

 
(210) 4-2016-23875 (220) 04.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Quang  (VN) 
Số 39 đường số 56, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán trực tuyến cụ thể là mua bán: ô tô, mô tô, xe máy, xe đạp, điện thoại, 
máy tính bảng, máy vi tính, laptop, máy ảnh, camera, đồ cổ, đồ quý hiếm, đồ điện tử (đầu 
đĩa, tivi, máy giặt, tủ lạnh, loa), đồ chơi, đồ nội thất (giường tủ, ghế, kệ, giá sách), đồ gia 
dụng (nồi cơm điện, bếp điện, bếp ga, lò vi sóng, quạt điện), văn phòng phẩm (giấy in, sổ, 
giấy viết, bút chì, bút bi, ghim, kẹp, giấy bóng kính, túi nhựa, vở giấy, sổ tay), quần áo, 
giày dép, mũ nón, mỹ phẩm, cây cảnh, thú cưng, đồ gỗ.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản. 

 

(210) 4-2016-23919 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.14; A26.4.24 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tân Minh Thư  
(VN) 
29 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng, quán ăn. 

 

 
(210) 4-2016-23930 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TN Mạnh Phát  
(VN) 
Số 44 A3 ngõ 68, ngách 53, hẻm 16, 
đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, giấy vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-23931 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đen, trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HIROKI   (VN) 
Số 15 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y 
tế, dược thảo; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-23936 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23; 26.5.1; A24.15.7 
(731) DONGGUAN LEIJIA ELECTRONICS 

CO., LTD.   (CN) 
Industrial Zone, Shuiwei, Ma'an Road, 
Tangjiao Village, Chashan Town, 
Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; vỏ hộp loa; 

micrô; tai nghe; đồng hồ thông minh.  
 

 
(210) 4-2016-23937 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.3.23; A24.15.7; 26.4.7 
(731) DONGGUAN LEIJIA ELECTRONICS 

CO., LTD.   (CN) 
Industrial Zone, Shuiwei, Ma'an Road, 
Tangjiao Village, Chashan Town, 
Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; vỏ hộp loa; 

micrô; tai nghe; đồng hồ thông minh.   
 

 
(210) 4-2016-23941 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 2.9.25 
(591) Vàng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xám trắng, trắng, xanh lá cây, đỏ, cam 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam  

(VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2016-23971 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ARNOTT'S BISCUITS LIMITED   (AU) 

L1, Building B, 24 George St, North 
Strathfield, NSW 2137, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột mỳ và 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt cỡ nhỏ; đá ăn được; đường; mật ong; mật 
đường; men; nấm men; bột nở; muối; mù tạt; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh; bánh 
quy; bánh xốp; bánh ngọt; sô cô la; bánh quy nhỏ; bánh kẹo, cụ thể là bánh kẹo không 
dùng cho y tế; bánh quy giòn vuông/tròn; bánh quy giòn dạng cây/xoắn; bánh nướng; 
bánh kem mềm (bánh puddings); bánh ăn nhẹ thuộc nhóm này bao gồm bánh ăn nhẹ làm 
từ gạo hoặc ngô; bánh điểm tâm dạng thanh và lát; bánh/kem vị hoa quả dạng thanh/que; 
bánh ăn nhẹ làm từ sữa chua; kem lạnh và bánh ăn nhẹ có chứa kem lạnh thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2016-23972 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ARNOTT'S BISCUITS LIMITED  (AU) 

L1, Building B, 24 George St, North 
Strathfield, NSW 2137, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột mỳ và 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt cỡ nhỏ; đá ăn được; đường; mật ong; mật 
đường; men;nấm men; bột nở; muối; mù tạt; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh; bánh 
quy; bánh xốp; bánh ngọt; sô cô la; bánh quy nhỏ; bánh kẹo, cụ thể là bánh kẹo không 
dùng cho y tế; bánh quy giòn vuông/tròn; bánh quy giòn dạng cây/xoắn; bánh nướng; 
bánh kem mềm (bánh puddings); bánh ăn nhẹ thuộc nhóm này bao gồm bánh ăn nhẹ làm 
từ gạo hoặc ngô; bánh điểm tâm dạng thanh và lát; bánh/kem vị hoa quả dạng thanh/que; 
bánh ăn nhẹ làm từ sữa chua; kem lạnh và bánh ăn nhẹ có chứa kem lạnh thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2016-23973 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ARNOTT'S BISCUITS LIMITED  (AU) 

L1, Building B, 24 George St, North 
Strathfield, NSW 2137, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột mỳ và 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt cỡ nhỏ; đá ăn được; đường; mật ong; mật 
đường; men;nấm men; bột nở; muối; mù tạt; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh; bánh 
quy; bánh xốp; bánh ngọt; sô cô la; bánh quy nhỏ; bánh kẹo, cụ thể là bánh kẹo không 
dùng cho y tế; bánh quy giòn vuông/tròn; bánh quy giòn dạng cây/xoắn; bánh nướng; 
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bánh kem mềm (bánh puddings); bánh ăn nhẹ thuộc nhóm này bao gồm bánh ăn nhẹ làm 
từ gạo hoặc ngô; bánh điểm tâm dạng thanh và lát; bánh/kem vị hoa quả dạng thanh/que; 
bánh ăn nhẹ làm từ sữa chua; kem lạnh và bánh ăn nhẹ có chứa kem lạnh thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2016-23974 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ARNOTT'S BISCUITS LIMITED  (AU) 

L1, Building B, 24 George St, North 
Strathfield, NSW 2137, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột mỳ và 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt cỡ nhỏ; đá ăn được; đường; mật ong; mật 
đường; men;nấm men; bột nở; muối; mù tạt; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh; bánh 
quy; bánh xốp; bánh ngọt; sô cô la; bánh quy nhỏ; bánh kẹo, cụ thể là bánh kẹo không 
dùng cho y tế; bánh quy giòn vuông/tròn; bánh quy giòn dạng cây/xoắn; bánh nướng; 
bánh kem mềm (bánh puddings); bánh ăn nhẹ thuộc nhóm này bao gồm bánh ăn nhẹ làm 
từ gạo hoặc ngô; bánh điểm tâm dạng thanh và lát; bánh/kem vị hoa quả dạng thanh/que; 
bánh ăn nhẹ làm từ sữa chua; kem lạnh và bánh ăn nhẹ có chứa kem lạnh thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2016-23975 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

lọc hóa dầu Nghi Sơn  (VN) 
Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Metyl benzen; dẫn xuất benzen; flo; hợp chất florit, flospat; phân đạm; vật liệu 

tổng hợp để hấp thu dầu; chất gắn kết có dầu [ma-tít]; tác nhân phân tán dầu; hoá chất để 
làm trắng dầu; hoá chất tinh chế dầu; phụ gia hoá chất dùng cho dầu lửa; hoá chất tách 
dầu; chế phẩm làm sạch, tinh chế, lọc; nhựa nhân tạo, dạng thô, chưa xử lý; lưu huỳnh; 
sulfat; suifua; axit sulfuric; supe phốt phát [phân bón]; axit sulfonic; ete sulfuric; axit 
sulfur¬. 

 
Nhóm 02: Mỡ chống gỉ; dầu chống gỉ; sơn phủ; mực in; sơn; nhựa tự nhiên [dạng thô]. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; tinh dầu; gel (gốc dầu mỏ) dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; dầu thông để tẩy mỡ, tẩy nhờn; nước hoa. 

 
Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; cồn [nhiên 
liệu]; benzen; xăng; benzol; chất đốt; dầu thầu dầu cho mục đích kỹ thuật; dầu nhựa than; 
dầu điezel; năng lượng điện; ethanol [nhiên liệu]; ete dầu mỏ; nhiên liệu; khí đốt; hỗn hợp 
nhiên liệu khí hoá; dầu nhiên liệu; nhiên liệu gốc cồn; khí gas hoá rắn [nhiên liệu]; dầu 
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gazoin; dầu xăng; chất bôi trơn dùng cho đai truyền; dầu công nghiệp; dầu hoả 
(kerosene); nhiên liệu thắp sáng; dầu hỏa (ligroin); dầu nhờn; dầu mazut; cồn đã metyl 
hoá; nhiên liệu khoáng; nhiên liệu dùng cho động cơ; dầu động cơ; dầu mỏ; dầu để bảo 
quản công trình xây; khí dầu mỏ; dầu dùng cho sơn; parafm; xăng; dầu mỏ, dạng thô hoặc 
tinh chế; mỡ làm từ dầu hỏa để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp; dầu dùng cho 
vải, sợi, hàng dệt; xylen; xylol. 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc kháng sinh; lưu huỳnh thỏi [chất tẩy uế]; chế phẩm hoá học 
dùng cho mục đích y tế; dầu mỡ dùng cho mục đích y tế; mỡ từ dầu mỏ dùng cho mục 
đích y tế. 

 
Nhóm 06: Thép cán thô [luyện kim]; vật liệu xây dựng bằng kim loại; vỏ bọc bằng kim 
loại cho giếng dầu; bình chứa bằng kim loại dùng cho nhiên liệu lỏng; ụ nổi bằng kim loại 
để neo đậu tầu thuyền; bể chứa bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy phát điện; giàn khoan; máy khoan; máy cơ điện dùng cho công nghiệp 
hoá chất; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ và máy thủy lực; máy lọc dầu; 
máy bơm; thiết bị tách hơi nước/dầu; dụng cụ [bộ phận của máy]. 

 
Nhóm 08: Dao kéo; dụng cụ khoan; búa [dụng cụ cầm tay]; đòn bẩy; tua vít; dụng cụ cắt 
ống.  

 
Nhóm 09: Máy rút tiền tự động (ATM); máy ảnh [chụp ảnh]; chip [mạch tích hợp]; máy 
so mẫu; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; máy vi tính; thiết bị đo xăng; thiết bị đo; dụng cụ 
hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa. 

 
Nhóm 10: Huyết áp kế; chân tay giả; thiết bị và dụng cụ nha khoa; hộp dụng cụ dùng cho 
bác sỹ; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; ống nồi hơi [đường ống] cho hệ thống cấp nhiệt; 
hệ thống và thiết bị nấu nướng; ống khói đốt khí thải trong công nghiệp dầu mỏ; bộ tiết 
kiệm nhiên liệu; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn cho thiết bị gaz; mỏ đốt dùng 
khí; thiết bị lọc khí gaz; thiết bị lọc dầu; đèn đốt bằng nhiên liệu xăng dầu, tháp lọc dùng 
để chưng cất; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; vòi khóa 
[van, đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn. 

 

Nhóm 12: Săm lốp ô tô; xe đạp; tầu thuyền; xe ô tô; động cơ dẫn động cho phương tiện 
giao thông trên bộ; xe máy. 

 

Nhóm 13: Pháo hiệu; đạn; chất nổ; pháo hoa; súng [vũ khí]; vũ khí hơi cay.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; đá quý; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
đồng hồ đeo tay; hợp kim của kim loại quý. 

 
Nhóm 15: Bộ ống gió của dụng cụ âm nhạc; trống [nhạc cụ]; nhạc cụ điện tử; nhạc cụ 
dây; dụng cụ âm nhạc; đàn piano. 

 

Nhóm 16: Sách; lịch; catalô; dụng cụ vẽ; tạp chí [định kỳ]; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc. 
 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; amiăng; vải dệt bằng sợi thủy tinh để cách 
điện, cách nhiệt; vật liệu lọc [bọt hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm]; vật liệu cách 
điện, cách nhiệt; cao su, thô hoặc bán thành phẩm. 
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Nhóm 18: Da động vật; da thuộc; ô; vật liệu giả da; vali; túi xách. 
 
Nhóm 19: Xi măng amiăng; nhựa đường; nhựa rải đường; vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại; sàn, không bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm 
thạch. 
 
Nhóm 20: Giường ngủ; ghế [ngồi]; thùng chứa đựng, không bằng kim loại cho nhiên liệu 
lỏng; đồ đạc trong nhà; đồ đạc văn phòng; đệm. 

 
Nhóm 21: Đồ dùng tẩy trang; đồ gốm cho mục đích gia dụng; dụng cụ lau chùi vận hành 
bằng tay; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vật trang trí bàn ăn; dụng cụ nhà 
bếp. 

 
Nhóm 22: Túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói; sợi bông thô; sợi dệt [sợi thô]; vật 
liệu lót, không bằng cao su hoặc chất dẻo; sợi bằng chất dẻo [sợi thô] dùng cho ngành dệt; 
vải dầu. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thêu; 
sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi cao su dùng cho ngành dệt; chỉ bằng kim loại để thêu thùa. 

 
Nhóm 24: Chăn; vải; vải bằng sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt; vật liệu dùng để lọc 
làm bằng vải dệt; vật liệu chất dẻo [thay thế cho vải]; khăn trải bàn [không bằng giấy]. 

 
Nhóm 25: Giày cao cổ; quần áo; đồ đi ở chân; mũ; quần áo may sẵn; khăn quàng cổ. 

 
Nhóm 26: Hoa nhân tạo; kim; ghim cài [phụ kiện của trang phục]; tóc giả; đồ để khâu, trừ 
chỉ; viền dùng cho quần áo. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm dầy trải sàn; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl; bức trướng treo 
tường, không bằng sợi dệt; giấy dán tường; thảm cỏ nhân tạo. 

 
Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; thiết bị tập luyện thể hình; thiết 
bị để làm ảo thuật; thiết bị trò chơi; gậy đánh gôn; đồ chơi. 

 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa; dầu có thể ăn được; trứng; cá [không còn sống]; trái cây được 
bảo quản; thịt. 

 
Nhóm 30: Sôcôla; cà phê; đồ gia vị; bánh kẹo; mật ong; chế phẩm ngũ cốc.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; cá còn sống; thức ăn cho động 
vật; quả tươi; rau tươi. 

 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng 
[đồ uống]; chất chiết từ quả không chứa cồn. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu gạo; rượu rum; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu 
vang.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá nhai; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá; diêm; tẩu hút thuốc lá.  
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, khí đốt và các sản phẩm có liên quan; kế toán; 
quảng cáo; dịch vụ đánh giá kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; marketing. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; quản lý bất 
động sản; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; thông tin về xây dựng; khoan giếng dầu 
hoặc khí tầng sâu; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc. 

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; dịch vụ truyền hình; dịch vụ hội thảo từ xa; phát chương trình 
truyền thanh; hãng thông tấn; dịch vụ điện thoại. 

 
Nhóm 39: Lưu giữ tàu thuyền; vận tải bằng đường sắt; vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải 
[thư tín hoặc hàng hóa]; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; vận tải đường biển. 

 
Nhóm 40: Gia công nồi hơi; đúc đồng; dịch vụ khử độc vật liệu nguy hiểm; chế biến dầu 
mỏ; sản xuất năng lượng; dịch vụ lọc dầu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sắp xếp và tiến hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội thảo 
[tập huấn]; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các 
cuộc thi đấu thể thao; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Phân tích cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ; phân tích hóa học; nghiên cứu hóa 
học; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thăm dò dầu mỏ; khảo sát mỏ dầu; kiểm tra giếng dầu; 
lập trình máy tính; thăm dò dưới nước. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; căng tin; dịch vụ khách sạn; nhà 
hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; làm vườn; trung tâm chăm 
sóc sức khỏe; bệnh viện; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; bảo vệ đêm; vệ sĩ cho cá nhân; tư 
vấn về an ninh; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật. 

 

 
(210) 4-2016-24048 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1; A3.2.25; A3.2.24 
(591) Trắng, đen, xám đậm, xám nhạt 
(731) Công ty TNHH khóa Huy 

Hoàng  (VN) 
Lô 38D, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 06: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng kim loại thường, cụ thề là đĩa bằng kim loại thường 
(tác phẩm nghệ thuật); đồ nghệ thuật bằng kim loại thường được trảm khảm bằng tay; 
khóa cửa, bản lề cửa; chốt cửa; tay nắm cửa (tất cả đều làm bằng kim loại).  
Nhóm 11: Chậu rửa gắn cố định, bồn tắm, vòi nước, vòi hoa sen, van nước, bệ xí, két nước 
của xí bệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm; đồ thủ công mỹ nghệ 
bằng kim loại thường, đồ nghệ thuật bằng kim loại thường, khóa cửa, bản lề cửa, chốt 
cửa,tay nắm cửa, then cài cửa, cờ rê môn (cremond). 

 

 
(210) 4-2016-24074 (220) 05.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.7.25 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
giải pháp PROCOM  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 
241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cho thuê máy và thiết bị văn phòng [trừ máy fax, điện thoại, máy vi 
tính]; dịch vụ thư ký; dịch vụ phô tô copy, trả lời điện thoại, đánh máy, xử lý từ ngữ và tốc 
ký; dịch vụ làm công việc biên chép; dịch vụ sao chép tài liệu và cắt vụn tài liệu; dịch vụ 
tuyển nhân sự và dịch vụ đánh giá cấp bậc cho nhân sự.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý, môi giới, cho thuê và định giá bất động sản.  
 

Nhóm 41: Dich vụ cung cấp thiết bị cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các cuộc triển 
lãm; dịch vụ cho thuê đồ đạc bằng gỗ dùng cho văn phòng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy vi tính và cho thuê thiết bị xử lý dữ kiện; dịch vụ cho 
thuê phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2016-24097 (220) 08.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 
Nam  (VN) 
Lô CC1 - I.3.1, khu đô thị mới Pháp Vân 
- Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch diệt khuẩn; dung dịch kháng khuẩn; dung dịch tẩy uế, nấm mốc. 
 

Nhóm 09: Thiết bị hoặc dụng cụ kiểm soát, điều khiển, điều chỉnh năng lượng điện; máy 
đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí.  
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Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; thiết bị xử lý 
nước; thiết bị gia dụng, cụ thể là máy làm nóng lạnh nước; thiết bị tạo ra nước diệt khuẩn, 
khử trùng cụ thể là máy tạo ra các chất như phân tử Nano Bạc, ozone, cực tím dẫn vào 
nước tạo ra nước có khả năng diệt khuẩn, khử trùng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; dịch vụ thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh 
giá, ước tính, nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; dịch vụ 
nghiên cứu khoa học cho mục đích y học.  

 

 
(210) 4-2016-24098 (220) 08.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3 (540) 

   

(731) Phan Thị Thu Thủy  (VN) 
Số nhà 33 ngõ 113, phố Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo thợ may. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang, trang phục.  
 

 
(210) 4-2016-24103 (220) 08.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại Hướng 
Dương   (VN) 
Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Miếng dán giữ nhiệt (dược phẩm); băng dính dùng cho mục đích y tế (băng cá 

nhân vải độ dính cao); gạc rơ lưỡi.   
 

 
(210) 4-2016-24202 (220) 08.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Mạnh Đức  
(VN) 
66E Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-24383 (220) 09.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) LD&D MILK PTY LTD  (AU) 

737 Bourke Street, Docklands, Victoria 
3008, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa; sữa; sản phẩm sữa; đồ uống sữa có hương vị; sữa được chế 

biến ở nhiệt độ cực cao (UHT); pho-mát; sữa chua; sản phẩm và đồ uống trên cơ sở sữa 
chua bao gồm sữa chua uống; bơ và kem (sản phẩm sữa); món tráng miệng trên cơ sở sữa. 

 

 
(210) 4-2016-24397 (220) 09.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A16.1.5; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH SD Vina HCM  
(VN) 
S42/2 khu phố Sky Garden 3, đường 
Phan Văn Nghị, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin; thiết bị sạc cho pin điện; loa bluetooth. 

 

 
(210) 4-2016-24443 (220) 10.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cấp nước 
Vĩnh Long  (VN) 
Số 2 đường Hưng Đạo Vương, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ đồ uống không cồn (nước uống đóng chai); kinh doanh 
(mua bán) thiết bị, vật tư chuyên ngành nước.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công ích, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, giám sát 
công trình, tư vấn công trình, khai thác nước.  
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Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt, tiêu dùng.  
 

Nhóm 40: Xử lý nước.  
 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước, thiết kế dự án cấp thoát nước, thiết kế công 
trình cấp thoát nước, tư vấn kiến trúc, kiến trúc, phân tích nước.  

 

 
(210) 4-2016-24480 (220) 10.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 86/915,283 22.02.2016 US 

  
(731) HELIAE DEVELOPMENT LLC   (US) 

578 East Germann Road, Gilbert, 
Arizona 85297, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung dùng cho ăn kiêng cung cấp chất 

chống oxy hóa, cụ thể là astaxanthin, dành cho thủy sản.  
 

Nhóm 31: Thực phẩm và thức ăn cho thủy sản, cụ thể là cá.  
 

 
(210) 4-2016-24481 (220) 10.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 86/915,186 22.02.2016 US 

  
(731) HELIAE DEVELOPMENT LLC   (US) 

578 East Germann Road, Gilbert, 
Arizona 85297, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất điều hòa sinh trưởng thực vật, cụ thể là phân bón, chất kích thích sinh 

trưởng thực vật có tính chất của chất dinh dưỡng cho cây trồng, chất cải tạo đất và chất cải 
tạo thực vật có tính chất của chất dinh dưỡng cho thực vật dùng cho nông nghiệp và nghề 
làm vườn cụ thể là cho các sản phẩm cây trồng.  

 

 
(210) 4-2016-24506 (220) 10.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) NIPPON MEKTRON, LTD.   (JP) 

1-12-15, Shiba-Daimon, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng mạch in linh hoạt; bảng mạch in linh hoạt nhiều tầng; mạch in; bảng phân 

phối điện; thanh dẫn điện (thanh nối mạch điện); mạch điện tử; mạch in cao cấp, cụ thể là 
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mạch nhiều tầng và bảng mạch gắn linh kiện trực tiếp trên bề mặt; chip [mạch tích hợp]; 
mạch tích hợp; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; thẻ thông minh [thẻ mạch tích hợp]; 
bảng mạch in.  

 

Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; chất dẻo ở dạng nén dùng trong sản xuất 
(bán thành phẩm); chất dẻo bán thành phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để 
bao gói; chất dẻo bán thành phẩm được sử dụng như là nguyên liệu; cao su tổng hợp; nhựa 
tổng hợp, bán thành phẩm; vật liệu cách ly; miếng đệm nối dùng cho xi lanh; cao su cứng 
[êbônit]; vật liệu lọc [bọt hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm]; đệm lót; vòng đệm 
dùng để bịt kín; xi gắn kín; vật liệu cách ly dùng cho dây cáp; vật liệu cách ly; vật liệu 
bao gói [đệm lót, nhôi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất 
dẻo; vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo; vòng đệm ống; miếng đệm cho ống dẫn; 
vòng bằng cao su; miếng lót bịt kín bằng cao su cho chai lọ; nút bằng cao su; ống bọc 
ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy; ống cao su bọc bên ngoài để bảo vệ bộ 
phận của máy; nút bịt kín bằng cao su; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; bao bì không 
thấm nước.  

 

 
(210) 4-2016-24550 (220) 10.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) UK00003176932 27.07.2016 GB 

(731) SMITH & NEPHEW PTE LIMITED  
(SG) 
1A International Business Park, #09-03 
Tolaram, Singapore 609933  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Mô cấy khớp nối chỉnh hình [vật liệu nhân tạo]; khớp háng nhân tạo; chuôi 

khớp háng nhân tạo; cốc ổ cối nhân tạo; dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình. 
 

 
(210) 4-2016-24579 (220) 11.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.9; 26.2.3 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Bùi Hiền Trang  (VN) 
Số 7, ngách 46, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Thị Thùy Linh  (VN) 
Số 7, ngách 46, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Dưa lê (tươi sống). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dưa lê (tươi sống). 
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(210) 4-2016-24593 (220) 11.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ONE PLUS  
(VN) 
BT 21 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu 
Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Sàn giao dịch ô tô. 

 

 
(210) 4-2016-24594 (220) 11.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.7.25; 26.15.15 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ONEPLUS  (VN)
BT 21 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu 
Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm. 

 

 
(210) 4-2016-24595 (220) 11.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.7.25; 26.15.15 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ONEPLUS  (VN)
BT 21 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu 
Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo tài chính ngân hàng.  

 
 

(210) 4-2016-24647 (220) 11.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) INQPHARM GROUP SDN BHD   (MY) 

E-16 Plaza Mont Kiara, 2 Jalan Kiara, 
50480 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; dược phẩm dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng 
cho mục đích thú y; thuốc dành cho thú y; chất phụ gia thức ăn cho động vật dùng cho 
mục đích thú y; chất phụ gia thực phẩm cho động vật dùng cho mục đích thú y; thức ăn bổ 
sung cho động vật dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung cho thức ăn của động vật dùng 
cho mục đích thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; đồ uống kiêng cho động vật 
dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; thực phẩm bổ sung cho 
động vật dùng cho mục đích thú y; vitamin cho động vật; chiết xuất thực vật phù hợp với 
mục đích thú y; chất phụ gia thức ăn cho động vật không dùng cho mục đích thú y cụ thể 
là chất phụ gia có nguồn gốc từ chiết xuất từ tỏi và hợp chất lưu huỳnh hữu cơ để cải thiện 
thức ăn, sự ngon miệng và sức khỏe nói chung của gia súc và chất phụ gia dinh dưỡng cho 
thức ăn động vật; chất phụ gia, bao gồm thành phần hoạt chất cho thức ăn cho động vật cụ 
thể là chất phụ gia bao gồm thành phần hoạt chất có nguồn gốc chiết xuất từ tỏi và hợp 
chất lưu huỳnh hữu cơ để cải thiện thức ăn, sự ngon miệng và sức khỏe nói chung của gia 
sóc. 

 
Nhóm 31: Chế phẩm thức ăn cho động vật; thức ăn cho động vật; đồ uống cho động vật; 
thực phẩm cho động vật; các sản phẩm thực phẩm cho động vật, không dùng cho mục 
đích thú y; thực phẩm kiêng cho động vật, không dùng cho mục đích thú y; thức ăn kiêng 
cho động vật, không dùng cho mục đích thú y; thức ăn động vật hỗn hợp; thức ăn bổ sung 
cho động vật không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2016-24648 (220) 11.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.6; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SHE Việt Nam  
(VN) 
Số 1, ngõ Thi Sách, phố Thi Sách, 
phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ dùng trong lĩnh vực thời trang bao gồm quần áo, giày dép, mũ, các loại 

khăn (quàng cổ và choàng vai), thắt lưng.  
 
Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu thị trường và buôn bán các sản phẩm thời trang bao 
gồm quần áo, giày dép, mũ, túi, các loại khăn (quàng cổ và choàng vai), thắt lưng.  

 

 
(210) 4-2016-24655 (220) 11.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 25.1.6; A24.7.23 
(591) Xám bạc, trắng 
(731) FAMILYMART CO., LTD.   (JP) 

1-1, Higashi-ikebukuro 3-chome, 
Toshima-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy nhờn cho mục 
đích gia dụng; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; benzin để tẩy vết bẩn; chất làm mềm 
vải dùng để giặt; chế phẩm để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; hồ bột để giặt là; 
gelatin từ rong biển dùng để giặt [funori]; chất dính dùng để gắn lông mi giả; chế phẩm 
làm thơm mát hơi thở; chất khử mùi dùng cho động vật; kem đánh giày; xi đen đánh giày 
[chế phẩm làm bóng giày]; xà phòng và chất tẩy rửa; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm và 
chế phẩm trang điểm; chế phẩm làm thơm và khử mùi cho mục đích vệ sinh; chế phẩm 
làm thơm phòng; hương thơm để thắp và chế phẩm có hương thơm; chế phẩm mài mòn; 
giấy nhám (giấy ráp); vải thảm (vải ráp); cát dùng làm chất mài mòn; dung dịch cọ rửa; 
đá bọt nhận tạo; giấy đánh bóng; vải đánh bóng; móng tay chân giả; lông mi giả; chế 
phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích giặt giũ; chế phẩm làm sạch và đánh bóng; nước hoa; 
tinh dầu; nước xức tóc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dùng để diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt nấm, thuốc 
diệt cỏ; giấy dầu dùng cho mục đích y tế, khẩu trang vệ sinh; viên nhện để bọc thuốc 
(miếng mỏng làm bằng bột ẩm dùng để bọc thuốc bột để uống); gạc để băng bó; bao con 
nhộng rỗng dùng cho dược phẩm; miếng che mắt khi bị thương cho mục đích y tế; băng 
tai (băng cuốn vùng tai bị tổn thương); băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 
kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông thấm hút; cao dán; băng dùng để băng 
bó; băng dạng lỏng (dùng để điều trị da tại chỗ cho vết cắt nhỏ và vết loét); miếng đệm 
chăm sóc ngực; tăm bông dùng cho mục đích y tế; vật liệu nha khoa; tã lót; quần đóng tã; 
sữa bột cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho người; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống cho em bé; thực 
phẩm cho em bé; chế phẩm thú y; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung 
ăn kiêng cho động vật. 

 

Nhóm 08: Nhíp; bàn là điện; dao cạo dùng điện và kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng điện; 
dụng cụ cầm tay có lưỡi sắc hoặc mũi nhọn; dụng cụ cầm tay; dụng cụ cắt lát trứng 
[không dùng điện]; kẹp gắp đường miếng; dụng cụ bào của nhật không dùng điện để bào 
thịt của khối/miếng cá ngừ [bào katsuo-bushi]; dụng cụ mở hộp [không dùng điện]; dụng 
cụ kẹp vỡ quả hạch; thìa; dụng cụ thái lát pho mát [không dùng điện]; dụng cụ cắt bánh 
pizza [không dùng điện]; dĩa [bộ đồ ăn]; hộp dao cạo; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; 
dụng cụ/uốn lông mi; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dao kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, 
không phải súng; dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện. 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim; thiết bị và dụng 
cụ quang học; thiết bị và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm; pin mặt trời; pin và ắc quy điện; 
dây và cáp điện; thiết bị và dụng cụ viễn thông; máy móc; thiết bị điện tử và các bộ phận 
của chúng, cụ thể là phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, đĩa quang, đĩa từ, vật mang 
dữ liệu từ tính; kính đeo mắt [kính mắt và kính bảo hộ]; chương trình trò chơi dành cho 
máy chơi trò chơi viđêô gia đình; mạch điện tử và đĩa CD chứa dữ liệu chỉ đọc (CD-
ROM) ghi sẵn chương trình trò chơi cầm tay dùng với màn hình tinh thể lỏng; máy quay 
đĩa; tệp tin, âm nhạc có thể tải xuống; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống; đĩa và băng vi-đê-
« ghi sẵn; xuất bản phim điện tử, có thể tải xuống được; thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc 
địa, cân, cấp cứu; thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh; đĩa. compắc [nghe-nhìn]; đĩa 
compắc [bộ nhớ chỉ đọc] ; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy 
tính; máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]. 

 

Nhóm 10: Găng bảo vệ ngón tay (cho mục đích y tế); núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; 
gối có túi đá chườm [cho mục đích y tế), băng hỗ trợ hình tam giác; băng hỗ trợ cho việc 
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băng bó; chỉ cat-gut dùng trong phẫu thuật; bình để cho em bé hoặc người bệnh ăn có vòi 
dài và uốn cong lên [cho mục đích y tế]; ống pipet [ống nhỏ giọt có vạch đo dung lượng 
dùng cho mục đích y tế]; núm vú giả; túi đá chườm cho mục đích y tế; đai giữ túi đá 
chườm cho mục đích y tế; bình sữa cho trẻ em bú, bình sữa (cho trẻ nhỏ); dụng cụ tránh 
ttai, không chứa hoá chất; nút bịt lỗ tai để ngủ; nút bịt lỗ tai để bảo vệ tai khỏi tiếng ồn; 
thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp dùng điện cho mục đích gia dụng; lọ [ống] đựng 
nước tiểu để xét nghiệm [cho mục đích y tế]; bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; dụng cụ lấy 
ráy tai; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, và thú y, thiết bị nha khoa; chân, tay giả, mắt giả và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 

 
Nhóm 11: Đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị điện nhiệt gia dụng, cụ thể là lò, lò đốt, 
thiết bị nấu bếp (lò), kiềng bếp, vỉ nướng (thiết bị nấu nướng), lò nướng; bếp nấu không 
dùng điện [cho mục đích gia dụng]; bàn bếp có gắn chậu rửa; bồn rửa dùng trong nhà bếp; 
tủ ướp lạnh [cho mục đích gia dụng, không mang đi được]; tủ lạnh làm đá [cho mục đích 
gia dụng]; thiết bị lọc nước máy gia dụng; lồng ấp có cán dài để sưởi [không dùng điện]; 
thiết bị sưởi bỏ túi dùng một lần; thiết bị sưởi bỏ túi; thiết bị sưởi bỏ túi kiểu nhật được 
nạp đầy nhiên liệu; túi chườm nóng [để làm ấm chân khi ngủ]; túi sưởi ấm hoặc làm mát 
cơ thể có chứa hóa chất bên trong để sử dụng ngay khi cần); lò sưởi cho mục đích gia 
dụng [không dùng điện]; thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm 
lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 
Nhóm 14: Đá quý và đá quý giả dạng thô và bán thành phẩm; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ 
trang giả rẻ tiền]; hộp đựng đồ trang sức; cúp [cúp trao giải thưởng, bằng kim loại quý]; 
khiên kỷ niệm (để làm kỷ vật, bằng kim loại quý); đồ trang sức cá nhân bằng kim loại 
quý; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; kim loại quý dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quí; đồ trang sức, đá quý, dụng cụ đo thời 
gian và bấm giờ. 

 
Nhóm 16: Hồ dán và các chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; máy in địa 
chỉ; ruy băng mực; máy dán tem tự động; dập ghim dùng điện cho văn phòng; máy dán 
phong bì, cho văn phòng; máy hủy tem; dụng cụ vẽ; máy đánh chữ; máy in chữ lên séc; 
máy in rô-nê-ô; thiết bị sao chép hình dập nổi; máy hủy giấy [cho văn phòng]; máy đóng 
dấu; thiết bị sao chép quay tròn, đồ chứa bằng giấy, để bao gói; túi [túi nhỏ] bằng chất 
dẻo, để bao gói; màng mỏng bọc thực phẩm bằng chất dẻo cho mục đích gia dụng; túi rác 
bằng giấy [cho mục đích gia dụng]; túi rác bằng chất dẻo [cho mục đích gia dụng]; khăn 
vệ sinh lau tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; 
khăn mùi xoa bằng giấy; giấy và bìa cứng; văn phòng phẩm; ấn phẩm in; vật liệu đóng 
sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; bút lông; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không được xếp vào nhóm khác); chữ in; bản in đúc (clisê). 

 
Nhóm 18: Đồ chứa để bao gói công nghiệp bằng da; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi 
và các sản phẩm dạng túi; túi nhỏ và các sản phẩm dạng túi nhỏ; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; ô và các phụ kiện của nó; gậy chống; ba toong; các bộ phận bằng 
kim loại của ba toong và gậy chống; tay nắm cho ba toong và gây chống; da và giả da; da 
động vật sống; da sống; va li và túi du lịch; ô và dù; gậy chống; roi ngựa, bộ yên cương và 
yên cương. 

 
Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp rèm, cụ thể là móc rèm, thanh ray, vòng treo, thanh treo, con 
lăn cho rèm; chốt bằng chất dẻo thay thế kim loại; đinh, nêm, đai ốc, đinh vít, đinh đầu 
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bẹt, chốt, đinh tán, và bánh xe nhỏ của đồ đạc [tất cả không bằng kim loại]; vòng đệm 
[không bằng kim loại, cao su hoặc sợi lưu hóa]; đệm nhỏ [đồ đạc]; đệm nhỏ để ngồi trên 
sàn kiểu nhật [zabuton]; gối; đệm; quạt cầm tay dạng phẳng; quạt gấp cầm tay; giỏ đi chợ; 
đồ đạc trong nhà; dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức nghi lễ; gương bỏ túi; bao đựng 
gương bỏ túi; đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh. 

 
Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa [chỉ tơ dùng trong nha khoa]; dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ 
dùng để vệ sinh; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ và đồ chứa đựng dùng 
cho nhà bếp, không bao gồm thiết bị làm nước nóng dùng ga cho mục đích gia dụng, thiết 
bị làm nước nóng không dùng điện cho mục đích gia dụng bệ bếp và bồn rửa trong nhà 
bếp; dụng cụ làm sạch và dụng cụ để giặt rửa; bẫy chuột; vỉ đập ruồi; bẫy gián; bàn chải 
quần áo; bàn chải giày; đót giày; vải để đánh bóng giày; bọt biển và vải để đánh bóng 
giày; cốt giày [khung giữ dáng cho giày]; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình; lược và 
bọt biển; bàn chải (không bao gồm bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi 
thép rối; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); dụng cụ và 
đồ chứa bằng  thủy tinh, sành, sứ cho mục đích gia dụng và nhà bếp. 

 
Nhóm 24: Hàng dệt dùng cho mục đích cá nhân, cụ thể là khăn mặt hoặc khăn tắm, khăn 
tay bỏ túi, vải bọc kiểu Nhật Bản; màn chống muỗi; khăn phủ giường; chăn bông kiểu 
nhật [futon]; vỏ đệm kiêu nhật [futon] và vỏ chăn bông [bằng vải lanh]; vải bọc đệm kiểu 
nhật [futon, đệm không]; áo gối [vỏ gối]; chăn; khăn ăn bằng vải; khăn lau khô bát; cái 
phủ bệ xí bằng vải dệt; vỏ bọc cho ghế bằng vải, tấm trướng treo tường bằng vải; rèm 
bằng sợi dệt hoặc chất dẻo; khăn trải bàn [không bằng giấy]; màn rủ xếp nếp [mành rủ]; 
vải; khăn trải giường; khăn trải bàn. 

 
Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần tất [dây]; 
cạp (của quần hoặc váy); thắt lưng cho trang phục; đồ đi chân (không phải loại giày đặc 
biệt dùng trong thể thao); trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; quần áo thể thao; 
giày đặc biệt dùng trong thể thao; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 28: Sáp bôi cho ván trượt tuyết; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ chơi (cho trẻ 
con); búp bê; cờ vây; cờ tướng nhật bản [trò chơi shogi]; bộ bài lá của nhật [utagaruta]; 
xúc xắc; trò chơi xúc xắc của nhật [sugoroku]; cốc chơi xúc xắc; cờ dame của trung quốc 
trò chơi]; trò chơi cờ; cờ dame [bộ cờ]; thiết bị để làm ảo thuật; cờ đôminô; bài lá; bộ bài 
lá của nhật [hanafuda]; bài mạt chược; thiết bị thể thao; đồ câu cá; dụng cụ bắt côn trùng; 
trò chơi và đồ chơi; đồ trang trí cây noel. 

 
Nhóm 29: Dầu và mỡ ăn; sản phẩm sữa; thịt dùng cho người [tươi, để lạnh hoặc đông 
lạnh]; trứng; động vật dưới nước ăn được còn tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh (không còn 
sống); rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; sản phẩm thịt đã chế biến; hải sản đã chế biến; 
rau và trái cây đã chế biến; miếng dậu phụ rán kiểu Nhật [Abura-age]; miếng đậu phụ ướp 
lạnh và làm khô kiểu Nhật [Kohri-dofu]; thạch làm từ củ của cây Konjac [Konnyaku - còn 
được gọi là làm từ lưỡi của quỷ]; sữa đậu nành [thay thế sữa]; đậu phụ; đậu tương lên lên 
[Natto]; món hầm kiểu Nhật [Oden, đã nấu chín]; gà rán; trứng đã chế biến; hỗn hợp xúp 
với món hầm và cà ri; mảnh táo tía sấy khô để rắc lên gạo trong nước nóng [Ochazuke-
nori]; hỗn hợp gồm cá, thịt, rau hoặc tảo sấy khô đạng mảnh kiểu Nhật [furi-kake]; món 
ăn phụ (ăn kèm) làm từ đậu tương lên men kiểu Nhật [Name-mono]; hột đậu (đậu lăng 
hoặc đậu Hà Lan) đã được bảo quản; protein dùng cho người; thịt, cá, gia cầm và thú săn; 
chất chiết ra từ thịt; rau và quả được bảo quản, đông lạnh, phơi khô vâ nấu chín; nước quả 
nấu đông; mứt, mứt quả; trứng; sữa; dầu và mỡ ăn. 
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Nhóm 30: Trà; cà phê [rang, nghiền thành bột, nghiền thành hột nhỏ, hoặc trong đồ 
uống]; ca cao [rang, nghiền thành bột, nghiền thành hột nhỏ, hoặc trong đồ uống]; đá 
lạnh; bánh kẹo; bánh mì và bánh sữa nhỏ; bánh xăng đuých [sandwich]; bánh bao nhỏ hấp 
có nhân thịt xay [manjuh kiểu Trung Quốc]; bánh hăm bơ gơ [bánh xăng đuých]; bánh 
pizza; bánh mỳ kẹp xúc xích [bánh xăng đuých]; bánh nướng thịt; gia vị dạng hạt [không 
bao gồm đồ gia vị]; đồ gia vị; hỗn hợp kem lạnh; hỗn hợp kem trái cây; hạt cà phê chưa 
rang; chế phẩm ngũ cốc; bánh bao có nhân kiểu Trung Quốc [Gyoza, đã nấu chín]; bánh 
bao có nhân hấp kiểu Trung Quốc [Shumai, đã nấu chín]; món sushi kiểu Nhật; viên bột 
rán nhân bạch tuộc [Takoyaki]; hộp cơm trưa chứa cơm, có thêm thịt, cá hoặc rau; bánh 
bao kiểu ý; mì xào kiểu Nhật [yakisoba]; bột nấm men; lúa mạch nha đã lên men kiểu 
Nhật [Koji]; nấm men; bột nở; hỗn hợp bánh kẹo ăn ngay; nước sốt mỳ ống; sản phẩm 
phụ của gạo dùng làm thực phẩm [bã rượu và men còn lại của quá trình làm rượu Sakê]; 
gạo đã xát vỏ; cháo yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ; bột mì; cà phê, ca cao, và cà 
phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bánh ngọt; đường, mật ong, mật đường; muối; mù 
tạc; dấm, nước xốt (gia vị). 

 
Nhóm 31: Động vật dưới nước ăn được [còn sống]; rong biển ăn được; rau [tươi]; quả 
[tươi]; hạt kê đuôi cáo [chưa xử lý]; kê Proso [kê Châu âu, chưa xử lý]; hạt vừng [chưa xử 
lý]; kiều mạch [chưa xử lý]; ngô [hạt chưa xử lý]; kê Barnyard của Nhật [chưa xử lý]; lúa 
mì, lúa mạch và yến mạch [chưa xử lý]; thóc chưa xử lý; cây lúa miến [chưa xử lý]; thức 
ăn cho súc vật; cây; cỏ; thảm cỏ [tự nhiên]; hoa khô; cây giống; cây non; hoa [tự nhiên]; 
bãi cỏ; cây con trồng trong chậu để làm cảnh [bonsai]; động vật sống; hạt giống thực vật; 
cây tự nhiên. 

 
Nhóm 32: Bia ít mạch nha; bia; bia không cồn; đồ uống có gaz [nước giải khát]; nước ép 
trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chất chiết xuất từ cây hoa bia để làm bia; đồ uống là chất 
lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước khoáng (đồ uống); đồ uống 
không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống. 

 
Nhóm 33: Rượu Awamori [rượu chưng cất được làm từ gạo]; chất thay thế rượu sakê; 
rượu trắng kiểu Nhật [rượu sô-chu]; rượu được pha trên cơ sở gạo nếp Nhật [rượu Shiro-
zake]; rượu Sakê; rượu Naoshi [rượu kiểu Nhật], rượu được pha trên cơ sở rượu sô-chu của 
Nhật [Mirin]; rượu kiểu Phương Tây [rượu thường]; đồ uống từ trái cây có cồn; đồ uống 
trên cơ sở rượu sô-chu của Nhật [Chuhai]; rượu kiểu Trung Quốc [rượu thường]; rượu có 
pha hương vị; đồ uống có cồn trừ bia. 

 
Nhóm 35: Bán (cung cấp) thực phẩm và đồ uống tại cửa hàng tiện ích. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [dịch vụ môi giới đặt chỗ trước khách sạn, nhà trọ hoặc 
cơ sở lưu trú tương tự]; dịch vụ trông trẻ chưa đến tuổi đến trường và trẻ còn ẵm ngửa tại 
trung tâm trông trẻ ban ngày; môi giới cho thuê đệm ngủ cho trẻ nhỏ; cho thuê đệm ngủ 
cho trẻ nhỏ; môi giới cho thuê nệm (trải trên sàn) và chăn bông kiểu Nhật [futon] cho 
chăm sóc điều dưỡng; cho thuê nệm (trải trên sàn) và chăn bông kiểu Nhật [futon] cho 
chăm sóc điều dưỡng; môi giới cho thuê chăn bông kiểu Nhật [futon]; cho thuê chăn bông 
kiểu Nhật [futon]; cho thuê gối; cho thuê chăn; cho thuê bếp nấu không dùng điện; môi 
giới cho thuê bộ đồ ăn cho trẻ nhỏ; cho thuê bộ đồ ăn cho trẻ nhỏ; môi giới cho thuê bộ 
đồ ăn cho chăm sóc điều dưỡng; cho thuê bộ đồ ăn cho chăm sóc điều dưỡng; cho thuê bộ 
đồ ăn; cho thuê bệ bếp; cho thuê bồn rửa trong nhà bếp; cho thuê rèm; môi giới cho thuê 
đồ đạc trong nhà cho trẻ em; môi giới cho thuê bàn chăm sóc điều dưỡng, ghế chăm sóc 
điều dưỡng, giường chăm sóc điều dưỡng và đồ hỗ trợ tắm cho chăm sóc điều dưỡng; đại 
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lý cho thuê đồ đạc trong nhà cho trẻ em; cho thuê bàn chăm sóc điều dưỡng, ghế chăm 
sóc điều dưỡng, giường chăm sóc điều dưỡng và đồ hỗ trợ tắm cho chăm sóc điều dưỡng; 
cho thuê đồ đạc trong nhà; cho thuê đồ treo tường; cho thuê tấm phủ sàn; chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2016-24656 (220) 11.08.2016 
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(731) FAMILYMART CO., LTD.  (JP) 
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Toshima-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy nhờn cho mục 

đích gia dụng; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; benzin để tẩy vết bẩn; chất làm mềm 
vải dùng để giặt; chế phẩm để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; hồ bột để giặt là; 
gelatin từ rong biển dùng để giặt [funori]; chất dính dùng để gắn lông mi giả; chế phẩm 
làm thơm mát hơi thở; chất khử mùi dùng cho động vật; kem đánh giày; xi đen đánh giày 
[chế phẩm làm bóng giày]; xà phòng và chất tẩy rửa; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm và 
chế phẩm trang điểm; chế phẩm làm thơm và khử mùi cho mục đích vệ sinh; chế phẩm 
làm thơm phòng; hương thơm để thắp và chế phẩm có hương thơm; chế phẩm mài mòn; 
giấy nhám (giấy ráp); vải thảm (vải ráp); cát dùng làm chất mài mòn; dung dịch cọ rửa; 
đá bọt nhận tạo; giấy đánh bóng; vải đánh bóng; móng tay chân giả; lông mi giả; chế 
phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích giặt giũ; chế phẩm làm sạch và đánh bóng; nước hoa; 
tinh dầu; nước xức tóc. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dùng để diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt nấm, thuốc 
diệt cỏ; giấy dầu dùng cho mục đích y tế, khẩu trang vệ sinh; viên nhện để bọc thuốc 
(miếng mỏng làm bằng bột ẩm dùng để bọc thuốc bột để uống); gạc để băng bó; bao con 
nhộng rỗng dùng cho dược phẩm; miếng che mắt khi bị thương cho mục đích y tế; băng 
tai (băng cuốn vùng tai bị tổn thương); băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 
kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông thấm hút; cao dán; băng dùng để băng 
bó; băng dạng lỏng (dùng để điều trị da tại chỗ cho vết cắt nhỏ và vết loét); miếng đệm 
chăm sóc ngực; tăm bông dùng cho mục đích y tế; vật liệu nha khoa; tã lót; quần đóng tã; 
sữa bột cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho người; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống cho em bé; thực 
phẩm cho em bé; chế phẩm thú y; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung 
ăn kiêng cho động vật. 

 

Nhóm 08: Nhíp; bàn là điện; dao cạo dùng điện và kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng điện; 
dụng cụ cầm tay có lưỡi sắc hoặc mũi nhọn; dụng cụ cầm tay; dụng cụ cắt lát trứng 
[không dùng điện]; kẹp gắp đường miếng; dụng cụ bào của nhật không dùng điện để bào 
thịt của khối/miếng cá ngừ [bào katsuo-bushi]; dụng cụ mở hộp [không dùng điện]; dụng 
cụ kẹp vỡ quả hạch; thìa; dụng cụ thái lát pho mát [không dùng điện]; dụng cụ cắt bánh 
pizza [không dùng điện]; dĩa [bộ đồ ăn]; hộp dao cạo; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; 
dụng cụ/uốn lông mi; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dao kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, 
không phải súng; dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện. 
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim; thiết bị và dụng 
cụ quang học; thiết bị và dụng cụ đo hoặc thử nhiệm; pin mặt trời; pin và ắc quy điện; dây 
và cáp điện; thiết bị và dụng cụ viễn thông; máy móc; thiết bị điện tử và các bộ phận của 
chúng, cụ thể là phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, đĩa quang, đĩa từ, vật mang dữ 
liệu từ tính; kính đeo mắt [kính mắt và kính bảo hộ]; chương trình trò chơi dành cho máy 
chơi trò chơi viđêô gia đình; mạch điện tử và đĩa CD chứa dữ liệu chỉ đọc (CD-ROM) ghi 
sẵn chương trình trò chơi cầm tay dùng với màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; tệp tin, 
âm nhạc có thể tải xuống; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống; đĩa và băng vi-đê-ô ghi sẵn; 
xuất bản phim điện tử, có thể tải xuống được; thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, cân, 
cấp cứu; thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa compắc [bộ nhớ 
chỉ đọc]; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính; máy vi tính; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]. 

 
Nhóm 10: Găng bảo vệ ngón tay (cho mục đích y tế); núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; 
gối có túi đá chườm [cho mục đích y tế], băng hỗ trợ hình tam giác; băng hỗ trợ cho việc 
băng bó; chỉ cat-gut dùng trong phẫu thuật; bình để cho em bé hoặc người bệnh ăn có vòi 
dài và uốn cong lên [cho mục đích y tế]; ống pipet [ống nhỏ giọt có vạch đo dung lượng 
dùng cho mục đích y tế]; núm vú giả; túi đá chườm cho mục đích y tế; đai giữ túi đá 
chườm cho mục đích y tế; bình sữa cho trẻ em bú, bình sữa (cho trẻ nhỏ); dụng cụ tránh 
tai, không chứa hoá chất; nút bịt lỗ tai để ngủ; nút bịt lỗ tai để bảo vệ tai khỏi tiếng ồn; 
thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp dùng điện cho mục đích gia dụng; lọ [ống] đựng 
nước tiểu để xét nghiệm [cho mục đích y tế]; bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; dụng cụ lấy 
ráy tai; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, và thú y, thiết bị nha khoa; chân, tay giả, mắt giả và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 

 
Nhóm 11: Đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị điện nhiệt gia dụng, cụ thể là lò, lò đốt, 
thiết bị nấu bếp (lò), kiềng bếp, vỉ nướng (thiết bị nấu nướng), lò nướng; bếp nấu không 
dùng điện [cho mục đích gia dụng]; bàn bếp có gắn chậu rửa; bồn rửa dùng trong nhà bếp; 
tủ ướp lạnh [cho mục đích gia dụng, không mang đi được]; tủ lạnh làm đá [cho mục đích 
gia dụng]; thiết bị lọc nước máy gia dụng; lồng ấp có cán dài để sưởi [không dùng điện]; 
thiết bị sưởi bỏ túi dùng một lần; thiết bị sưởi bỏ túi; thiết bị sưởi bỏ túi kiểu nhật được 
nạp đầy nhiên liệu; túi chườm nóng [để làm ấm chân khi ngủ]; túi sưởi ấm hoặc làm mát 
cơ thể có chứa hóa chất bên trong để sử dụng ngay khi cần; lò sưởi cho mục đích gia dụng 
[không dùng điện]; thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, 
sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 
Nhóm 14: Đá quý và đá quý giả dạng thô và bán thành phẩm; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ 
trang giả rẻ tiền]; hộp đựng đồ trang sức; cúp [cúp trao giải thưởng, bằng kim loại quý]; 
khiên kỷ niệm (để làm kỷ vật, bằng kim loại quý); đồ trang sức cá nhân bằng kim loại 
quý; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; kim loại quý dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quí; đồ trang sức, đá quý, dụng cụ đo thời 
gian và bấm giờ. 

 
Nhóm 16: Hồ dán và các chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; máy in địa 
chỉ; ruy băng mực; máy dán tem tự động; đậy ghim dùng điện cho văn phòng; máy dán 
phong bì, cho văn phòng; máy hủy tem; dụng cụ vẽ; máy đánh chữ; máy in chữ lên séc; 
máy in rô-nê-ô; thiết bị sao chép hình dập nổi; máy hủy giấy [cho văn phòng]; máy đóng 
dấu; thiết bị sao chép quay tròn, đồ chứa bằng giấy, để bao gói; túi [túi nhỏ] bằng chất 
dẻo, để bao gói; màng mỏng bọc thực phẩm bằng chất dẻo cho mục đích gia dụng; túi rác 
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bằng giấy [cho mục đích gia dụng]; túi rác bằng chất dẻo [cho mục đích gia dụng]; khăn 
vệ sinh lau tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; 
khăn mùi xoa bằng giấy; giấy và bìa cứng; văn phòng phẩm; ấn phẩm in; vật liệu đóng 
sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; bút lông; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không được xếp vào nhóm khác); chữ in; bản in đúc (clisê). 

 
Nhóm 18: Đồ chứa để bao gói công nghiệp bằng da; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi 
và các sản phẩm dạng túi; túi nhỏ và các sản phẩm dạng túi nhỏ; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; ô và các phụ kiện của nó; gậy chống; ba toong; các bộ phận bằng 
kim loại của ba toong và gậy chống; tay nắm cho ba toong và gây chống; da và giả da; da 
động vật sống; da sống; va li và túi du lịch; ô và dù; gậy chống; roi ngựa, bộ yên cương và 
yên cương. 

 
Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp rèm, cụ thể là móc rèm, thanh ray, vòng treo, thanh treo, con 
lăn cho rèm; chốt bằng chất dẻo thay thế kim loại; đinh, nêm, đai ốc, đinh vít, đinh đầu 
bẹt, chốt, đinh tán, và bánh xe nhỏ của đồ đạc [tất cả không bằng kim loại]; vòng đệm 
[không bằng kim loại, cao su hoặc sợi lưu hóa]; đệm nhỏ [đồ đạc]; đệm nhỏ để ngồi trên 
sàn kiểu nhật [zabuton]; gối; đệm; quạt cầm tay dạng phẳng; quạt gấp cầm tay; giỏ đi chợ; 
đồ đạc trong nhà; dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức nghi lễ; gương bỏ túi; bao đựng 
gương bỏ túi; đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh. 

 

Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa [chỉ tơ dùng trong nha khoa]; dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ 
dùng để vệ sinh; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ và đồ chứa đựng dùng 
cho nhà bếp, không bao gồm thiết bị làm nước nóng dùng ga cho mục đích gia dụng, thiết 
bị làm nước nóng không dùng điện cho mục đích gia dụng bệ bếp và bồn rửa trong nhà 
bếp; dụng cụ làm sạch và dụng cụ để giặt rửa; bẫy chuột; vỉ đập ruồi; bẫy gián; bàn chải 
quần áo; bàn chải giày; đót giày; vải để đánh bóng giày; bọt biển và vải để đánh bóng 
giày; cốt giày [khung giữ dáng cho giày]; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình; lược và 
bọt biển; bàn chải (không bao gồm bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi 
thép rối; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); dụng cụ và 
đồ chứa bằng  thủy tinh, sành, sứ cho mục đích gia dụng và nhà bếp. 
Nhóm 24: Hàng dệt dùng cho mục đích cá nhân, cụ thể là khăn mặt hoặc khăn tắm, khăn 
tay bỏ túi, vải bọc kiểu Nhật Bản; màn chống muỗi; khăn phủ giường; chăn bông kiểu 
nhật [futon]; vỏ đệm kiêu nhật [futon] và vỏ chăn bông [bằng vải lanh]; vải bọc đệm kiểu 
nhật [futon, đệm không]; áo gối [vỏ gối]; chăn; khăn ăn bằng vải; khăn lau khô bát; cái 
phủ bệ xí bằng vải dệt; vỏ bọc cho ghế bằng vải, tấm trướng treo tuờng bằng vải; rèm 
bằng sợi dệt hoặc chất dẻo; khăn trải bàn [không bằng giấy]; màn rủ xếp nếp [mành rủ]; 
vải; khăn trải giường; khăn trải bàn. 

 

Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần tất [dây]; 
cạp (của quần hoặc váy); thắt lưng cho trang phục; đồ đi chân (không phải loại giày đặc 
biệt dùng trong thể thao); trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; quần áo thể thao; 
giày đặc biệt dùng trong thể thao; đồ đội đầu. 

 

Nhóm 28: Sáp bôi cho ván trượt tuyết; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ chơi (cho trẻ 
con); búp bê; cờ vây; cờ tướng nhật bản [trò chơi shogi]; bộ bài lá của nhật [utagaruta]; 
xúc xắc; trò chơi xúc xắc của nhật [sugoroku]; cốc chơi xúc xắc; cờ dame của trung quốc 
trò chơi]; trò chơi cờ; cờ dame [bộ cờ]; thiết bị để làm ảo thuật; cờ đôminô; bài lá; bộ bài 
lá của nhật [hanafuda]; bài mạt chược; thiết bị thể thao; đồ câu cá; dụng cụ bắt côn trùng; 
trò chơi và đồ chơi; đồ trang trí cây noel.  
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Nhóm 29: Dầu và mỡ ăn; sản phẩm sữa; thịt dùng cho người [tươi, để lạnh hoặc đông 
lạnh]; trứng; động vật dưới nước ăn được còn tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh (không còn 
sống); rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; sản phẩm thịt đã chế biến; hải sản đã chế biến; 
rau và trái cây đã chế biến; miếng dậu phụ rán kiểu Nhật [Abura-age]; miếng đậu phụ ướp 
lạnh và làm khô kiểu Nhật [Kohri-dofu]; thạch làm từ củ của cây Konjac [Konnyaku - còn 
được gọi là làm từ lưỡi của quỷ]; sữa đậu nành [thay thế sữa]; đậu phụ; đậu tương lên lên 
[Natto]; món hầm kiểu Nhật [Oden, đã nấu chín]; gà rán; trứng đã chế biến; hỗn hợp xúp 
với món hầm và cà ri; mảnh táo tía sấy khô để rắc lên gạo trong nước nóng [Ochazuke-
nori]; hỗn hợp gồm cá, thịt, rau hoặc tảo sấy khô đạng mảnh kiểu Nhật [furi-kake]; món 
ăn phụ (ăn kèm) làm từ đậu tương lên men kiểu Nhật [Name-mono]; hột đậu (đậu lăng 
hoặc đậu Hà Lan) đã được bảo quản; protein dùng cho người; thịt, cá, gia cầm và thú săn; 
chất chiết ra từ thịt; rau và quả được bảo quản, đông lạnh, phơi khô vâ nấu chín; nước quả 
nấu đông; mứt, mứt quả; trứng; sữa; dầu và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Trà; cà phê [rang, nghiền thành bột, nghiền thành hột nhỏ, hoặc trong đồ 
uống]; ca cao [rang, nghiền thành bột, nghiền thành hột nhỏ, hoặc trong đồ uống]; đá 
lạnh; bánh kẹo; bánh mì và bánh sữa nhỏ; bánh xăng đuých [sandwich]; bánh bao nhỏ hấp 
có nhân thịt xay [manjuh kiểu Trung Quốc]; bánh hăm bơ gơ [bánh xăng đuých]; bánh 
pizza; bánh mỳ kẹp xúc xích [bánh xăng đuých]; bánh nướng thịt; gia vị dạng hạt [không 
bao gồm đồ gia vị]; đồ gia vị; hỗn hợp kem lạnh; hỗn hợp kem trái cây; hạt cà phê chưa 
rang;. chế phẩm ngũ cốc; bánh bao có nhân kiểu Trung Quốc [Gyoza, đã nấu chín]; bánh 
bao có nhân hấp kiểu Trung Quốc [Shumai, đã nấu chín]; món sushi kiểu Nhật; viên bột 
rán nhân bạch tuộc [Takoyaki]; hộp cơm trưa chứa cơm, có thêm thịt, cá hoặc rau; bánh 
bao kiểu ý; mì xào kiểu Nhật [yakisoba]; bột nấm men; lúa mạch nha đã lên men kiểu 
Nhật [Koji]; nấm men; bột nở; hỗn hợp bánh kẹo ăn ngay; nước sốt mỳ ống; sản phẩm 
phụ của gạo dùng làm thực phẩm [bã rượu và men còn lại của quá trình làm rượu Sakê]; 
gạo đã xát vỏ;.cháo yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ; bột mì; cà phê, ca cao, và cà 
phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bánh ngọt; đường, mật ong, mật đường; muối; mù 
tạc; dấm, nước xốt (gia vị). 

 

Nhóm 31: Động vật dưới nước ăn được [còn sống]; rong biển ăn được; rau [tươi]; quả 
[tươi]; hạt kê đuôi cáo [chưa xử lý]; kê Proso [kê Châu âu, chưa xử lý]; hạt vừng [chưa xử 
lý]; kiều mạch [chưa xử lý]; ngô [hạt chưa xử lý]; kê Barnyard của Nhật [chưa xử lý]; lúa 
mì, lúa mạch và yến mạch [chưa xử lý]; thóc chưa xử lý; cây lúa miến [chưa xử lý]; thức 
ăn cho súc vật; cây; cỏ; thảm cỏ [tự nhiên]; hoa khô; cây giống; cây non; hoa [tự nhiên]; 
bãi cỏ; cây con trồng trong chậu để làm cảnh [bonsai]; động vật sống; hạt giống thực vật; 
cây tự nhiên. 

 

Nhóm 32: Bia ít mạch nha; bia; bia không cồn; đồ uống có gaz [nước giải khát]; nước ép 
trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chất chiết xuất từ cây hoa bia để làm bia; đồ uống là chất 
lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước khoáng (đồ uống); đồ uống 
không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống. 

 

Nhóm 33: Rượu Awamori [rượu chưng cất được làm từ gạo]; chất thay thế rượu sakê; 
rượu trắng kiểu Nhật [rượu sô-chu]; rượu được pha trên cơ sở gạo nếp Nhật [rượu Shiro-
zake]; rượu Sakê; rượu Naoshi [rượu kiểu Nhật], rươu được pha trên cơ sở rượu sô-chu của 
Nhật [Mirin];rượu kiểu Phương Tây [rượu thường]; đồ uống từ trái cây có cồn; đồ uống 
trên cơ sở rượu sô-chu của Nhật [Chuhai]; rượu kiểu Trung Quốc [rượu thường]; rượu có 
pha hương vị; đồ uống có cồn trừ bia. 

 
Nhóm 35: Bán (cung cấp) thực phẩm và đồ uống tại cửa hàng tiện ích. 
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Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [dịch vụ môi giới đặt chỗ trước khách sạn, nhà trọ hoặc 
cơ sở lưu trú tương tự]; dịch vụ trông trẻ chưa đến tuổi đến trường và trẻ còn ẵm ngửa tại 
trung tâm trông trẻ ban ngày; môi giới cho thuê đệm ngủ cho trẻ nhỏ; cho thuê đệm ngủ 
cho trẻ nhỏ; môi giới cho thuê nệm (trải trên sàn) và chăn bông kiểu Nhật [futon] cho 
chăm sóc điều dưỡng; cho thuê nệm (trải trên sàn) và chăn bông kiểu Nhật [futon] cho 
chăm sóc điều dưỡng; môi giới cho thuê chăn bông kiểu Nhật [futon]; cho thuê chăn bông 
kiểu Nhật [futon]; cho thuê gối; cho thuê chăn; cho thuê bếp nấu không dùng điện; môi 
giới cho thuê bộ đồ ăn cho trẻ nhỏ; cho thuê bộ đồ ăn cho trẻ nhỏ; môi giới cho thuê bộ 
đồ ăn cho chăm sóc điều dưỡng; cho thuê bộ đồ ăn cho chăm sóc điều dưỡng; cho thuê bộ 
đồ ăn; cho thuê bệ bếp; cho thuê bồn rửa trong nhà bếp; cho thuê rèm; môi giới cho thuê 
đồ đạc trong nhà cho trẻ em; môi giới cho thuê bàn chăm sóc điều dưỡng, ghế chăm sóc 
điều dưỡng, giường chăm sóc điều dưỡng và đồ hỗ trợ tắm cho chăm sóc điều dưỡng; đại 
lý cho thuê đồ đạc trong nhà cho trẻ em; cho thuê bàn chăm sóc điều dưỡng, ghế chăm 
sóc điều dưỡng, giường chăm sóc điều dưỡng và đồ hỗ trợ tắm cho chăm sóc điều dưỡng; 
cho thuê đồ đạc trong nhà; cho thuê đồ treo tường; cho thuê tấm phủ sàn; chỗ ở tạm thời. 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy nhờn cho mục 

đích gia dụng; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; benzin để tẩy vết bẩn; chất làm mềm 
vải dùng để giặt; chế phẩm để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; hồ bột để giặt là; 
gelatin từ rong biển dùng để giặt [funori]; chất dính dùng để gắn lông mi giả; chế phẩm 
làm thơm mát hơi thở; chất khử mùi dùng cho động vật; kem đánh giày; xi đen đánh giày 
[chế phẩm làm bóng giày]; xà phòng và chất tẩy rửa; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm và 
chế phẩm trang điểm; chế phẩm làm thơm và khử mùi cho mục đích vệ sinh; chế phẩm 
làm thơm phòng; hương thơm để thắp và chế phẩm có hương thơm; chế phẩm mài mòn; 
giấy nhám (giấy ráp); vải thảm (vải ráp); cát dùng làm chất mài mòn; dung dịch cọ rửa; 
đá bọt nhận tạo; giấy đánh bóng; vải đánh bóng; móng tay chân giả; lông mi giả; chế 
phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích giặt giũ; chế phẩm làm sạch và đánh bóng; nước hoa; 
tinh dầu; nước xức tóc. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dùng để diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt nấm, thuốc 
diệt cỏ; giấy dầu dùng cho mục đích y tế, khẩu trang vệ sinh; viên nhện để bọc thuốc 
(miếng mỏng làm bằng bột ẩm dùng để bọc thuốc bột để uống); gạc để băng bó; bao con 
nhộng rỗng dùng cho dược phẩm; miếng che mắt khi bị thương cho mục đích y tế; băng 
tai (băng cuốn vùng tai bị tổn thương); băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 
kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông thấm hút; cao dán; băng dùng để băng 
bó; băng dạng lỏng (dùng để điều trị da tại chỗ cho vết cắt nhỏ và vết loét); miếng đệm 
chăm sóc ngực; tăm bông dùng cho mục đích y tế; vật liệu nha khoa; tã lót; quần đóng tã; 
sữa bột cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho người; đồ uống kiêng thích hơp cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hơp cho mục đích y tế; đồ uống cho em bé; thực 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
952 

phẩm cho em bé; chế phẩm thú y; chất ăn kiêng thích hơp cho mục đích y tế; chất bổ sung 
ăn kiêng cho động vật. 

 

Nhóm 08: Nhíp; bàn là điện; dao cạo dùng điện và kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng điện; 
dụng cụ cầm tay có lưỡi sắc hoặc mũi nhọn; dụng cụ cầm tay; dụng cụ cắt lát trứng 
[không dùng điện]; kẹp gắp đường miếng; dụng cụ bào của nhật không dùng điện để bào 
thịt của khối/miếng cá ngừ [bào katsuo-bushi]; dụng cụ mở hộp [không dùng điện]; dụng 
cụ kẹp vỡ quả hạch; thìa; dụng cụ thái lát pho mát [không dùng điện]; dụng cụ cắt bánh 
pizza [không dùng điện]; dĩa [bộ đồ ăn]; hộp dao cạo; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; 
dụng cụ/uốn lông mi; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dao kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, 
không phải súng; dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim; thiết bị và dụng 
cụ quang học; thiết bị và dụng cụ đo hoặc thử nhiệm; pin mặt trời; pin và ắc quy điện; dây 
và cáp điện; thiết bị và dụng cụ viễn thông; máy móc; thiết bị điện tử và các bộ phận của 
chúng, cụ thể là phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, đĩa quang, đĩa từ, vật mang dữ 
liệu từ tính; kính đeo mắt [kính mắt và kính bảo hộ]; chương trình trò chơi dành cho máy 
chơi trò chơi viđêô gia đình; mạch điện tử và đĩa CD chứa dữ liệu chỉ đọc (CD-ROM) ghi 
sẵn chương trình trò chơi cầm tay dùng với màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; tệp tin, 
âm nhạc có thể tải xuống; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống; đĩa và băng vi-đê-ô ghi sẵn; 
xuất bản phim điện tử, có thể tải xuống được; thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, cân, 
cấp cứu; thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa compắc [bộ nhớ 
chỉ đọc] ; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính; máy vi 
tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]. 

 

Nhóm 10: Găng bảo vệ ngón tay (cho mục đích y tế); núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; 
gối có túi đá chườm [cho mục đích y tế), băng hỗ trợ hình tam giác; băng hỗ trợ cho việc 
băng bó; chỉ cat-gut dùng trong phẫu thuật; bình để cho em bé hoặc người bệnh ăn có vòi 
dài và uốn cong lên [cho mục đích y tế]; ống pipet [ống nhỏ giọt có vạch đo dung lượng 
dùng cho mục đích y tế]; núm vú giả; túi đá chườm cho mục đích y tế; đai giữ túi đá 
chườm cho mục đích y tế; bình sữa cho trẻ em bú, bình sữa (cho trẻ nhỏ); dụng cụ tránh 
ttai, không chứa hoá chất; nút bịt lỗ tai để ngủ; nút bịt lỗ tai để bảo vệ tai khỏi tiếng ồn; 
thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp dùng điện cho mục đích gia dụng; lọ [ống] đựng 
nước tiểu để xét nghiệm [cho mục đích y tế]; bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; dụng cụ lấy 
ráy tai; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, và thú y, thiết bị nha khoa; chân, tay giả, mắt giả và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 

 
Nhóm 11: Đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị điện nhiệt gia dụng, cụ thể là lò, lò đốt, 
thiết bị nấu bếp (lò), kiềng bếp, vỉ nướng (thiết bị nấu nướng), lò nướng; bếp nấu không 
dùng điện [cho mục đích gia dụng]; bàn bếp có gắn chậu rửa; bồn rửa dùng trong nhà bếp; 
tủ ướp lạnh [cho mục đích gia dụng, không mang đi được]; tủ lạnh làm đá [cho mục đích 
gia dụng]; thiết bị lọc nước máy gia dụng; lồng ấp có cán dài để sưởi [không dùng điện]; 
thiết bị sưởi bỏ túi dùng một lần; thiết bị sưởi bỏ túi; thiết bị sưởi bỏ túi kiểu nhật được 
nạp đầy nhiên liệu; túi chườm nóng [để làm ấm chân khi ngủ]; túi sưởi ấm hoặc làm mát 
cơ thể có chứa hóa chất bên trong để sử dụng ngay khi cần); lò sưởi cho mục đích gia 
dụng [không dùng điện]; thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm 
lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 
Nhóm 14: Đá quý và đá quý giả dạng thô và bán thành phẩm; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ 
trang giả rẻ tiền]; hộp đựng đồ trang sức; cúp [cúp trao giải thưởng, bằng kim loại quý]; 
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khiên kỷ niệm (để làm kỷ vật, bằng kim loại quý); đồ trang sức cá nhân bằng kim loại 
quý; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; kim loại quý dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quí; đồ trang sức, đá quý, dụng cụ đo thời 
gian và bấm giờ. 

 
Nhóm 16: Hồ dán và các chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; máy in địa 
chỉ; ruy băng mực; máy dán tem tự động; đậy ghim dùng điện cho văn phòng; máy dán 
phong bì, cho văn phòng; máy hủy tem; dụng cụ vẽ; máy đánh chữ; máy in chữ lên séc; 
máy in rô-nê-ô; thiết bị sao chép hình dập nổi; máy hủy giấy [cho văn phòng]; máy đóng 
dấu; thiết bị sao chép quay tròn, đồ chứa bằng giấy, để bao gói; túi [túi nhỏ] bằng chất 
dẻo, để bao gói; màng mỏng bọc thực phẩm bằng chất dẻo cho mục đích gia dụng; túi rác 
bằng giấy [cho mục đích gia dụng]; túi rác bằng chất dẻo [cho mục đích gia dụng]; khăn 
vệ sinh lau tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; 
khăn mùi xoa bằng giấy; giấy và bìa cứng; văn phòng phẩm; ấn phẩm in; vật liệu đóng 
sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; bút lông; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không được xếp vào nhóm khác); chữ in; bản in đúc (clisê). 

 
Nhóm 18: Đồ chứa để bao gói công nghiệp bằng da; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi 
và các sản phẩm dạng túi; túi nhỏ và các sản phẩm dạng túi nhỏ; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; ô và các phụ kiện của nó; gậy chống; ba toong; các bộ phận bằng 
kim loại của ba toong và gậy chống; tay nắm cho ba toong và gây chống; da và giả da; da 
động vật sống; da sống; va li và túi du lịch; ô và dù; gậy chống; roi ngựa, bộ yên cương và 
yên cương. 

 

Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp rèm, cụ thể là móc rèm, thanh ray, vòng treo, thanh treo, con 
lăn cho rèm; chốt bằng chất dẻo thay thế kim loại; đinh, nêm, đai ốc, đinh vít, đinh đầu 
bẹt, chốt, đinh tán, và bánh xe nhỏ của đồ đạc [tất cả không bằng kim loại]; vòng đệm 
[không bằng kim loại, cao su hoặc sợi lưu hóa]; đệm nhỏ [đồ đạc]; đệm nhỏ để ngồi trên 
sàn kiểu nhật [zabuton]; gối; đệm; quạt cầm tay dạng phẳng; quạt gấp cầm tay; giỏ đi chợ; 
đồ đạc trong nhà; dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức nghi lễ; gương bỏ túi; bao đựng 
gương bỏ túi; đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh. 

 

Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa [chỉ tơ dùng trong nha khoa]; dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ 
dùng để vệ sinh; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ và đồ chứa đựng dùng 
cho nhà bếp, không bao gồm thiết bị làm nước nóng dùng ga cho mục đích gia dụng, thiết 
bị làm nước nóng không dùng điện cho mục đích gia dụng bệ bếp và bồn rửa trong nhà 
bếp; dụng cụ làm sạch và dụng cụ để giặt rửa; bẫy chuột; vỉ đập ruồi; bẫy gián; bàn chải 
quần áo; bàn chải giày; đót giày; vải để đánh bóng giày; bọt biển và vải để đánh bóng 
giày; cốt giày [khung giữ dáng cho giày]; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình; lược và 
bọt biển; bàn chải (không bao gồm bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi 
thép rối; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); dụng cụ và 
đồ chứa bằng  thủy tinh, sành, sứ cho mục đích gia dụng và nhà bếp. 

 

Nhóm 24: Hàng dệt dùng cho mục đích cá nhân, cụ thể là khăn mặt hoặc khăn tắm, khăn 
tay bỏ túi, vải bọc kiểu Nhật Bản; màn chống muỗi; khăn phủ giường; chăn bông kiểu 
nhật [futon]; vỏ đệm kiêu nhật [futon] và vỏ chăn bông [bằng vải lanh]; vải bọc đệm kiểu 
nhật [futon, đệm không]; áo gối [vỏ gối]; chăn; khăn ăn bằng vải; khăn lau khô bát; cái 
phủ bệ xí bằng vải dệt; vỏ bọc cho ghế bằng vải, tấm trướng treo tuờng bằng vải; rèm 
bằng sợi dệt hoặc chất dẻo; khăn trải bàn [không bằng giấy]; màn rủ xếp nếp [mành rủ]; 
vải; khăn trải giường; khăn trải bàn. 
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Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần tất [dây]; 
cạp (của quần hoặc váy); thắt lưng cho trang phục; đồ đi chân (không phải loại giày đặc 
biệt dùng trong thể thao); trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; quần áo thể thao; 
giày đặc biệt dùng trong thể thao; đồ đội đầu. 

 

Nhóm 28: Sáp bôi cho ván trượt tuyết; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ chơi (cho trẻ 
con); búp bê; cờ vây; cờ tướng nhật bản [trò chơi shogi]; bộ bài lá của nhật [utagaruta]; 
xúc xắc; trò chơi xúc xắc của nhật [sugoroku]; cốc chơi xúc xắc; cờ dame của trung quốc 
trò chơi]; trò chơi cờ; cờ dame [bộ cờ]; thiết bị để làm ảo thuật; cờ đôminô; bài lá; bộ bài 
lá của nhật [hanafuda]; bài mạt chược; thiết bị thể thao; đồ câu cá; dụng cụ bắt côn trùng; 
trò chơi và đồ chơi; đồ trang trí cây noel. 

 

Nhóm 29: Dầu và mỡ ăn; sản phẩm sữa; thịt dùng cho người [tươi, để lạnh hoặc đông 
lạnh]; trứng; động vật dưới nước ăn được còn tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh (không còn 
sống); rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; sản phẩm thịt đã chế biến; hải sản đã chế biến; 
rau và trái cây đã chế biến; miếng đậu phụ rán kiểu Nhật [Abura-age]; miếng đậu phụ ướp 
lạnh và làm khô kiểu Nhật [Kohri-dofu]; thạch làm từ củ của cây Konjac [Konnyaku - còn 
được gọi là làm từ lưỡi của quỷ]; sữa đậu nành [thay thế sữa]; đậu phụ; đậu tương lên lên 
[Natto]; món hầm kiểu Nhật [Oden, đã nấu chín]; gà rán; trứng đã chế biến; hỗn hợp xúp 
với món hầm và cà ri; mảnh táo tía sấy khô để rắc lên gạo trong nước nóng [Ochazuke-
nori]; hỗn hợp gồm cá, thịt, rau hoặc tảo sấy khô dạng mảnh kiểu Nhật [furi-kake]; món 
ăn phụ (ăn kèm) làm từ đậu tương lên men kiểu Nhật [Name-mono]; hột đậu (đậu lăng 
hoặc đậu Hà Lan) đã được bảo quản; protein dùng cho người; thịt, cá, gia cầm và thú săn; 
chất chiết ra từ thịt; rau và quả được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu chín; nước quả 
nấu đông; mứt, mứt quả; trứng; sữa; dầu và mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Trà; cà phê [rang, nghiền thành bột, nghiền thành hột nhỏ, hoặc trong đồ 
uống]; ca cao [rang, nghiền thành bột, nghiền thành hột nhỏ, hoặc trong đồ uống]; đá 
lạnh; bánh kẹo; bánh mì và bánh sữa nhỏ; bánh xăng đuých [sandwich]; bánh bao nhỏ hấp 
có nhân thịt xay [manjuh kiểu Trung Quốc]; bánh hăm bơ gơ [bánh xăng đuých]; bánh 
pizza; bánh mỳ kẹp xúc xích [bánh xăng đuých]; bánh nướng thịt; gia vị dạng hạt [không 
bao gồm đồ gia vị]; đồ gia vị; hỗn hợp kem lạnh; hỗn hợp kem trái cây; hạt cà phê chưa 
rang;. chế phẩm ngũ cốc; bánh bao có nhân kiểu Trung Quốc [Gyoza, đã nấu chín]; bánh 
bao có nhân hấp kiểu Trung Quốc [Shumai, đã nấu chín]; món sushi kiểu Nhật; viên bột 
rán nhân bạch tuộc [Takoyaki]; hộp cơm trưa chứa cơm, có thêm thịt, cá hoặc rau; bánh 
bao kiểu ý; mì xào kiểu Nhật [yakisoba]; bột nấm men; lúa mạch nha đã lên men kiểu 
Nhật [Koji]; nấm men; bột nở; hỗn hợp bánh kẹo ăn ngay; nước sốt mỳ ống; sản phẩm 
phụ của gạo dùng làm thực phẩm [bã rượu và men còn lại của quá trình làm rượu Sakê]; 
gạo đã xát vỏ; cháo yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ; bột mì; cà phê, ca cao, và cà 
phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bánh ngọt; đường, mật ong, mật đường; muối; mù 
tạc; dấm, nước xốt (gia vị). 

 

Nhóm 31: Động vật dưới nước ăn được [còn sống]; rong biển ăn được; rau [tươi]; quả 
[tươi]; hạt kê đuôi cáo [chưa xử lý]; kê Proso [kê Châu âu, chưa xử lý]; hạt vừng [chưa xử 
lý]; kiều mạch [chưa xử lý]; ngô [hạt chưa xử lý]; kê Barnyard của Nhật [chưa xử lý]; lúa 
mì, lúa mạch và yến mạch [chưa xử lý]; thóc chưa xử lý; cây lúa miến [chưa xử lý]; thức 
ăn cho súc vật; cây; cỏ; thảm cỏ [tự nhiên]; hoa khô; cây giống; cây non; hoa [tự nhiên]; 
bãi cỏ; cây con trồng trong chậu để làm cảnh [bonsai]; động vật sống; hạt giống thực vật; 
cây tự nhiên. 

 
Nhóm 32: Bia ít mạch nha; bia; bia không cồn; đồ uống có gaz [nước giải khát]; nước ép 

trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chất chiết xuất từ cây hoa bia để làm bia; đồ uống là chất 
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lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước khoáng (đồ uống); đồ uống 

không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống. 

 

Nhóm 33: Rượu Awamori [rượu chưng cất được làm từ gạo]; chất thay thế rượu sakê; 

rượu trắng kiểu Nhật [rượu sô-chu]; rượu được pha trên cơ sở gạo nếp Nhật [rượu Shiro-

zake]; rượu Sakê; rượu Naoshi [rượu kiểu Nhật], rươu được pha trên cơ sở rượu sô-chu của 

Nhật [Mirin];rượu kiểu Phương Tây [rượu thường]; đồ uống từ trái cây có cồn; đồ uống 

trên cơ sở rượu sô-chu của Nhật [Chuhai]; rượu kiểu Trung Quốc [rượu thường]; rượu có 

pha hương vị; đồ uống có cồn trừ bia. 
 

Nhóm 35: Bán (cung cấp) thực phẩm và đồ uống tại cửa hàng tiện ích. 
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [dịch vụ môi giới đặt chỗ trước khách sạn, nhà trọ hoặc 

cơ sở lưu trú tương tự]; dịch vụ trông trẻ chưa đến tuổi đến trường và trẻ còn ẵm ngửa tại 

trung tâm trông trẻ ban ngày; môi giới cho thuê đệm ngủ cho trẻ nhỏ; cho thuê đệm ngủ 

cho trẻ nhỏ; môi giới cho thuê nệm (trải trên sàn) và chăn bông kiểu Nhật [futon] cho 

chăm sóc điều dưỡng; cho thuê nệm (trải trên sàn) và chăn bông kiểu Nhật [futon] cho 

chăm sóc điều dưỡng; môi giới cho thuê chăn bông kiểu Nhật [futon]; cho thuê chăn bông 

kiểu Nhật [futon]; cho thuê gối; cho thuê chăn; cho thuê bếp nấu không dùng điện; môi 

giới cho thuê bộ đồ ăn cho trẻ nhỏ; cho thuê bộ đồ ăn cho trẻ nhỏ; môi giới cho thuê bộ 

đồ ăn cho chăm sóc điều dưỡng; cho thuê bộ đồ ăn cho chăm sóc điều dưỡng; cho thuê bộ 

đồ ăn; cho thuê bệ bếp; cho thuê bồn rửa trong nhà bếp; cho thuê rèm; môi giới cho thuê 

đồ đạc trong nhà cho trẻ em; môi giới cho thuê bàn chăm sóc điều dưỡng, ghế chăm sóc 

điều dưỡng, giường chăm sóc điều dưỡng và đồ hỗ trợ tắm cho chăm sóc điều dưỡng; đại 

lý cho thuê đồ đạc trong nhà cho trẻ em; cho thuê bàn chăm sóc điều dưỡng, ghế chăm 

sóc điều dưỡng, giường chăm sóc điều dưỡng và đồ hỗ trợ tắm cho chăm sóc điều dưỡng; 

cho thuê đồ đạc trong nhà; cho thuê đồ treo tường; cho thuê tấm phủ sàn; chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2016-24753 (220) 12.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) PHOENIX LNDUSTRIES PTY LTD  

(AU) 

926 Mountain Highway, Bayswater VIC 

3153, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 11: Vòi chậu rửa nóng lạnh; vòi (van); vòi cho hệ thống vệ sinh; vòi nước; thiết bị 

dùng để kiểm soát dòng chảy của nước đến buồng vệ sinh; thiết bị để cung cấp nước cho 

mục đích vệ sinh; thiết bị dùng cho mục đích cung cấp nước; hệ thống thiết bị cho mục 

đích cung cấp nước trong phòng tắm, thiết bị cung cấp nước; trang bị phòng tắm (đồ vệ 

sinh bằng sứ); thùng chứa nước là thiết bị vệ sinh; phụ kiện gá lắp cho phòng tắm; thiết bị 

cố định cho phòng tắm (thiết bị vệ sinh). 
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(210) 4-2016-24754 (220) 12.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; 24.1.1; 26.4.4; 3.7.16; A3.7.24; 

4.3.20 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) PHOENIX LNDUSTRIES PTY LTD  

(AU) 
926 Mountain Highway, Bayswater VIC 
3153, Australia 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi chậu rửa nóng lạnh; vòi (van); vòi cho hệ thống vệ sinh; vòi nước; thiết bị 

dùng để kiểm soát dòng chảy của nước đến buồng vệ sinh; thiết bị để cung cấp nước cho 
mục đích vệ sinh; thiết bị dùng cho mục đích cung cấp nước; hệ thống thiết bị cho mục 
đích cung cấp nước trong phòng tắm, thiết bị cung cấp nước; trang bị phòng tắm (đồ vệ 
sinh bằng sứ); thùng chứa nước là thiết bị vệ sinh; phụ kiện gá lắp cho phòng tắm; thiết bị 
cố định cho phòng tắm (thiết bị vệ sinh). 

 

 
(210) 4-2016-24757 (220) 12.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 1767645 12.02.2016 CA 

  
(731) KENNETH COLE PRODUCTIONS, 

INC.   (US) 
603 West 50th Street, New York, NY, 
10019, UNITED STATES OF 
AMERICA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính, thấu kính quang học, hộp đựng, dây nhỏ 

để đeo và dây xích đeo cho kính đeo mắt và kính râm; gọng kính quang học; kính dùng để 
đọc và các phụ kiện kính mắt có thể kể tới bộ dụng cụ làm sạch kính mắt và mắt kính để 
thay thế; vỏ máy tính.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ; đồng hồ; 
khuy măng sét; kẹp cài ca vát; vòng đeo tay (đồ trang sức); dây móc chìa khóa (làm bằng 
kim loại quý hoặc đồ nữ trang giá rẻ tiền); hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ).  

 
Nhóm 18: Va-li (hành lý); dây đai hành lý; túi du lịch; túi đựng quần áo; túi cầm tay; ví 
cầm tay; túi dùng buổi tối; túi lớn đeo vai; túi thể thao; ba-lô đeo trên vai; túi vải buộc dây 
để mang đồ trang bị cắm trại hoặc thể dục; túi dùng ở bãi biển; túi đựng tã lót; túi đựng 
mỹ phẩm được bán không đi kèm vói mỹ phẩm; túi sách học sinh; túi đựng giầy; ví tiền; 
cặp; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; cặp làm việc; cặp giấy (để mang giấy tờ, hồ sơ... rời); cặp 
da; ví đựng danh thiếp; ô; túi cầm tay cho phụ nữ; hộp đựng mỹ phẩm được bán không đi 
kèm với mỹ phẩm được làm bằng da hoặc giả da; hộp đựng dụng cụ vệ sinh cá nhân (kem 
đánh răng, lược) được bán không đi kèm với dụng cụ vệ sinh cá nhân được làm bằng da 
hoặc giả da; ví đựng hộ chiếu; ví đựng thẻ; túi đựng xách tay cho điện thoại di động và 
máy tính xách tay (không được thiết kế chuyên dụng); ba lô đựng đồ nghề; túi đựng máy 
tính (không đuợc thiết kế chuyên dụng); túi xách tay nhỏ; túi dùng buổi tối bằng da và 
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vải; túi đeo thắt lưng; ví đựng tiền cho nam; ví đựng thẻ tín dụng; ví đựng chìa khóa; ví 
đựng tiền lẻ; túi để đi mua sắm; túi nhỏ có dây rút cột miệng túi; túi người đưa thư (túi 
đeo chéo có hình dạng giống túi của người đưa thư).  

 

Nhóm 25: Quần áo, có thể kể tới, quần áo công sở, quần áo thường ngày, quần áo thể 
thao, quần áo cho thai phụ, áo cánh (đàn bà, tre con), áo váy, áo sơ mi, chân váy, bộ quần 
áo, áo che phần trên cơ thể, áo phông ngắn tay, áo sơ mi mặc chung với áo xmôking, áo 
len dài tay, áo choàng ngoài thể thao, áo choàng ngoài, quần mặc thường ngày của nam 
hay nữ, quần dài, quần đùi đàn ông, áo khoác blazer (áo vét dáng dài), áo ximôckinh (áo 
lễ phục mặc vào buổi chiều), quần, áo gi lê, cổ cồn ca vát, ca vát; trang phục đặt may có 
thể kể tới bộ quần áo, áo vét, quần mặc thường ngày của nam hay nữ, áo choàng ngoài, áo 
váy, quần, chân váy, áo sơ mi và áo cánh (đàn bà, trẻ con); quần áo thể thao; áo sơ mi len, 
áo sơ mi vải dệt, áo nỉ, quần bò may từ vải bông chéo, quần bò may từ vải bông thô; trang 
phục mặc khoác ngoài có thể kể tới quần áo mùa đông mặc ra ngoài, áo khoác và áo 
choàng ngoài, đồ mặc khi mưa, áo mưa, mũ mưa, áo khoác và áo choàng ngoài bằng da, 
áo choàng ngoài dáng dài, áo khoác và áo choàng ngoài bằng vải; quần áo lót, quần áo lót 
đàn bà, áo choàng mặc trong nhà, và quần áo bơi, quần áo ngủ dáng ngắn, quần áo ngủ 
dáng dài, đồ bộ mặc ở nhà, áo sơ mi ngủ dáng dài, áo choàng ngoài mặc ở nhà, váy ngủ; 
các phụ kiện quần áo, kể tới, găng tay, bao tay, tất ngắn cổ, thắt lưng, quần áo bó, trang 
phục dệt kim; các loại trang phục đeo cổ như khăn quàng cổ và cà vạt; đồ đội đầu như mũ 
lưỡi trai, mũ, mũ lưõi trai bằng len và lưỡi trai tấm che nắng; đồ đi chân thường ngày, đồ 
đi chân vào buổi tối, giầy tây công sở, giầy, bốt cao cổ, dép có quai, dép đi trong nhà, đồ 
đi chân cho trẻ em, đồ đi chân thể thao, giầy thể thao đế mềm, giầy làm bằng vải bạt.  

 

 
(210) 4-2016-24777 (220) 12.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.9.15; 5.9.21; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Quảng Thị Diễm  (VN) 
332/42/9I Phan Văn Trị, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng; ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-24781 (220) 12.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH K-Beauty  (VN) 
Số 87, phố Ngụy Như Kon Tum, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem 

làm trắng da; bộ mỹ phẩm; bút chì kẻ lông mày; son môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn 
trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; dầu gội đầu. 
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Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật 
lý trị liệu. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm và dụng cụ, thiết bị làm đẹp. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2016-24787 (220) 12.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.3.2 
(731) TAI ZHOU JINLONG PUMP CO.LTD  

(CN) 
Shanshilingkou, Daxi Town, Wenling 
City, Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; bơm thủy lực; máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc 
động cơ; bơm hơi [trang bị của xưởng sửa chữa]; van [bộ phận của máy]. 

 

 
(210) 4-2016-24799 (220) 12.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.17.18 
(591) Đen, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Inox Thiên Ân  
(VN) 
137/2/10 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: móc áo bằng inox, rổ bằng inox. 
 

Nhóm 20: Phụ kiện dùng trong nhà tắm: kệ (giá) bằng inox, kệ tầng bằng inox. 
 

Nhóm 21: Hộp giấy bằng inox. 
 

 
(210) 4-2016-24816 (220) 12.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 6.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Sỹ 

Giang   (VN) 
Thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 06: Khung võng bằng kim loại; khung xích đu bằng kim loại; thép không gỉ.  

 

Nhóm 22: Võng xếp; vải bạt; lưới; dây thừng không bằng kim loại; lều; túi (bao bì, túi 

nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói.  

 

Nhóm 35: Mua bán: võng xếp, móc treo quần áo, khung võng, khung nôi, khung xích đu, 

khung mắc màn, thép không gỉ, sắt, nhôm, inox; đại lý phân phối: võng xếp, móc treo 

quần áo, khung võng, khung nôi, khung xích đu, khung mắc màn, thép không gỉ, sắt, 

nhôm, inox; đại lý ký gửi hàng hóa: võng xếp, móc treo quần áo, khung võng, khung nôi, 

khung xích đu, khung mắc màn, thép không gỉ, sắt, nhôm, inox; kinh doanh chuỗi cửa 

hàng: võng xếp, móc treo quần áo, khung võng, khung nôi, khung xích đu, khung mắc 

màn, thép không gỉ, sắt, nhôm, inox; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa 

dùng cho mục đích thương mại.  
 

 
(210) 4-2016-24846 (220) 12.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; A26.4.24 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
KNV Connection  (VN) 
43/4 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; khách sạn; nhà trọ, tất cả theo phong cách Hàn 

Quốc.  
 

 
(210) 4-2016-24849 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hồ Ngọc Bảo Thi  (VN) 
399/9 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (chế biến và bảo quản); gia cầm (chế biến và bảo quản); rau quả được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và các sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quà cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2016-24869 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Đăng 
Minh  (VN) 
105 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong ngành nhựa, bột PVC dùng trong ngành nhựa.  
 

Nhóm 06: Van inox (không phải là bộ phận của máy), móc treo bằng kim loại, bồn chứa 
nước kim loại, vòi phun bằng kim loại, ống dẫn kim loại.  

 

Nhóm 11: Vòi sen inox, vòi xịt (thiết bị vệ sinh). 
 

Nhóm 19: Thanh cửa nhựa, ống dẫn nhựa cứng, co nối nhựa.  
 

Nhóm 20: Van nhựa, thùng nhựa (cỡ lớn). 
 

(210) 4-2016-24892 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 40-2016-0013497 24.02.2016 KR 

(731) SOMANG COSMETICS CO., LTD.  
(KR) 
7 lot, 116 Block, 687-14 Kozan-dong, 
Namdong-gu Incheon-city 405-820, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Phấn hồng mỹ phẩm; mỹ phẩm bôi mi mắt; đồ trang điểm (mỹ phẩm); tinh dầu 
hồi; dầu gội đầu; nước thơm dưỡng da; kem dưỡng da; mỹ phẩm trang điểm mắt; thuốc 
đánh răng; kem nền trang điểm; mỹ phẩm cho mặt và cơ thể; nước hoa; nước thơm để xức 
sau khi tắm; mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm; dầu tắm; keo bọt 
dùng cho tóc; tinh dầu cho tóc; dầu dưỡng tóc. 

 

 
(210) 4-2016-24893 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 41-2016-0008651 24.02.2016 KR 

(531) 7.3.11 
(591) Nâu đậm 
(731) SOMANG COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 
7 lot, 116 Block, 687-14 Kozan-dong, 
Namdong-gu Incheon-city 405-820, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn dụng cụ dùng để trang điểm; dịch vụ cửa hàng bán 

lẻ dụng cụ dùng để trang điểm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực sản phẩm 

mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch 

vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong 

lĩnh vực chất bổ sung dinh dưỡng có thành phần chính là ngũ cốc đã chế biến; dịch vụ 

trung gian thương mại trong lĩnh vực bánh kẹo và bánh mì; dịch vụ trung gian thương mại 

trong lĩnh vực thức ăn đã chế biến có thành phần chính là tảo bẹ; dịch vụ trung gian 

thương mại trong lĩnh vực đồ phụ kiện (không kim loại quý và đồ trang sức); dịch vụ 

trung gian thương mại trong lĩnh vực sản phẩm thịt đã chế biến; dịch vụ trung gian thương 

mại trong lĩnh vực bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại 

trong lĩnh vực đồ dùng nhà bếp; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực sản phẩm 

rau quả đã chế biến; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực sản phẩm tảo biển đã 

chế biến. 
 

 
(210) 4-2016-24902 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Vàng, trắng, tím, xám 

(540) 

  

(731) Đào Văn Quang  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 

(210) 4-2016-24913 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25; A24.7.15; 24.7.3

(731) SIX FLAGS THEME PARKS, INC.  

(US) 

924 Avenue J.East, Grand Prairie, Texas 

75050, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi đu quay cho công viên vui chơi và 

giải trí và cung cấp dịch vụ công viên vui chơi giải trí, bao gồm các tiện nghi giải trí và 

tiêu khiển trong nhà và ngoài trời; dịch vụ công viên nước và trò chơi đu quay cho công 

viên nước và các buổi biểu diễn và hòa nhạc trực tiếp và các buổi biểu diễn và các tác 

phẩm khác.   
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(210) 4-2016-24934 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.2; 26.3.1; 

A26.3.6; A24.15.7 
(540) 

  

(731) Hoàng Trường Giang  (VN) 
Số 18 ngách 30 ngõ 165 Thái Hà, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; túi xách học sinh; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; khăn quàng; giày; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh mua bán các sản phẩm sau: ba lô, túi xách 
tay, ví tiền, túi xách học sinh, vali, quần áo, mũ, dép, khăn, giày, thắt lưng. 

 

 
(210) 4-2016-24935 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Trường Giang   (VN) 
Số 18 ngách 30 ngõ 165 Thái Hà, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; túi xách học sinh; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; khăn quàng; giày; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh mua bán các sản phẩm sau: ba lô, túi xách 
tay, ví tiền, túi xách học sinh, vali, quần áo, mũ, dép, khăn, giày, thắt lưng.   

 

 
(210) 4-2016-24942 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) THE CALEDONIAN TREE 

COMPANY LIMITED   (GB) 
Cowbraehill, Tynehead, Pathead, 
Midlothian EX37 5XT, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho nghề làm vườn và chậu (làm bằng chất dẻo hoặc vật 
liệu tổng hợp) dùng cho thực vật đang phát triển, cây bụi và cây (để ươm và/hoặc trồng 
thực vật); chậu cây; đồ chứa đựng thực vật khi di dời thực vật sang chỗ khác (không bằng 
kim loại, dùng để ươm và/hoặc trồng thực vật). 

 

 
(210) 4-2016-24945 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; A5.3.13; 26.4.2; 26.7.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Lợi Đồng  (VN) 
579/1/6 tỉnh lộ 15, tổ 11, ấp 7A, xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón và phân bón hữu cơ, phân bón vô cơ.  
 

Nhóm 35: Bán buôn phân bón và các sản phẩm từ phân hữu cơ và vô cơ.  
 

 
(210) 4-2016-24973 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, vàng, cam, nâu 
(731) Ll BEN CAl   (CN) 

No. 12, 11 Team, Minzu Village, Jiu 
Long Ling, Zhandong County, Hunan 
Province, P.R. China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm; kéo; búa; cần vặn; mỏ lết; cưa; súng bắn keo (dụng cụ cầm tay); súng 

bấm đinh; thước góc.  
 

 
(210) 4-2016-24980 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Nguyễn Ngọc Thanh  (VN) 

1750/44 đường 30/4, phường 12, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Tương đậu, tương dùng để ăn (tương làm từ đậu nành, gạo nếp bắc và muối). 
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(210) 4-2016-25012 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.11.9 

(591) Nâu, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang Ngọc Như ý   (VN) 
334A/13 đường An Phú Tây, ấp 1, xã An 

Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang và hàng may sẵn như: quần áo, giày dép, mũ nón, vớ 

tất, bóp ví, ba lô, túi xách, cặp da, dây nịt, mua bán vải, hàng da và hàng giả da.  
 

 
(210) 4-2016-25021 (220) 15.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.8 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đắc Lộc  (VN) 
166 Thành Công, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công cụ thể là: dao cắt; lưỡi cưa; dao 

phay; dao; kéo; mũi khoan; dao cạo.  
 

 
(210) 4-2016-25079 (220) 16.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) HARVEY INDUSTRIES GROUP PTY 

LTD  (AU) 

Seventh St Harvey WA 6200, 

AUSTRALIA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; sản phẩm thịt; thực phẩm thịt tươi đã được bảo quản, chế biến và xử lý; 

thịt ướp; sản phẩm thịt ướp; chiết xuất của thịt; thực phẩm thịt đã chế biến, nấu sẵn và 

đóng gói; sản phẩm từ thịt đã chế biến, nấu sẵn và đóng gói; thịt muối đóng hộp.  
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(210) 4-2016-25102 (220) 16.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 25.5.2; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng, 

đen 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Sumoton Việt Nam  (VN) 
Số 19, ngách 224/62 đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép (thép cuộn cán nóng, cán nguội); tôn cuộn (mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm 

mạ màu), tấm lợp [tấm lợp sóng (tấm lợp kim loại dạng sóng), tấm lợp xốp PU (tấm lợp 
kim loại làm bằng tôn có chức năng cách nhiệt)]; xà gồ mạ kẽm; khung nhà kết cấu thép; 
sắt thép định hình các loại.  

 

(210) 4-2016-25147 (220) 16.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A24.15.13; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
công nghệ Tekcom  (VN) 
Xóm 8, thôn Tiền Phong, xã Kim Lan, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị tiệt 

trùng nước; bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy lọc để làm sạch 
nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; vòi [van]; hệ thống và thiết bị làm mềm nước. 

 

 
(210) 4-2016-25148 (220) 16.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
công nghệ Tekcom  (VN) 
Xóm 8, thôn Tiền Phong, xã Kim Lan, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị tiệt 

trùng nước; bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy lọc để làm sạch 
nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; vòi [van]; hệ thống và thiết bị làm mềm nước.  
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(210) 4-2016-25150 (220) 16.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) PERFECT GLOBAL MANAGEMENT 

LTD.   (HK) 
Room 1511, 15/F, Tower 2 Silvercord, 
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm 
vitamin; thuốc dùng cho người; chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 
protein dùng cho ăn kiêng.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể.  

 

 
(210) 4-2016-25151 (220) 16.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) PERFECT GLOBAL MANAGEMENT 

LTD.  (HK) 
Room 1511, 15/F, Tower 2 Silvercord, 
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm 
vitamin; thuốc dùng cho người; chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 
protein dùng cho ăn kiêng. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể.  

 

 
(210) 4-2016-25171 (220) 16.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Xanh nước biển đậm, nâu đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần trùn quế An 
Giang  (VN) 
185 tổ 7, Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ các loại; dịch trùn quế dùng làm phân bón; phân bón trùn quế; 

men vi sinh dùng cho cây trồng; men vi sinh để xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản. 
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Nhóm 05: Men vi sinh (men tiêu hóa) dùng cho thủy sản; thực phẩm bổ sung chất dinh 
dưỡng cho động vật; thức ăn có tẩm thuốc và chất phụ gia cho động vật. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật các loại; dịch trùn cho gà, heo (thức ăn chăn nuôi); bột 
trùn dùng làm thức ăn chăn nuôi; trùn sấy khô các loại dùng làm thức ăn trong chăn nuôi 
và nuôi trồng thủy sản. 

 

Nhóm 35: Hoạt động mua bán, trưng bày các sản phẩm phân bón hữu cơ, men vi sinh các 
loại dùng trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thức ăn cho động vật các loại. 

 

 
(210) 4-2016-25173 (220) 16.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương, xanh lá, 

vàng, cam, tím 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
truyền thông số 1   (VN) 
Số 40A phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo kinh doanh; tổ chức triển lãm, sự kiện cho mục đích 

quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-25232 (220) 17.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.1; 1.15.23; A26.11.9 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
dịch vụ CONTAINER Việt Nam  
(VN) 
Phòng 412B, tầng 4, tòa nhà TD 
Business Center, lô 20A Lê Hồng Phong, 
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường bộ; vận tải bằng đường biển; vận tải bằng đường sông, 

đường thủy nội địa; kho bãi và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ hậu cần vận tải (logistics); dịch 
vụ vận tải đa phương thức; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ 
cho thuê phương tiện vận tải. 

 
 

(210) 4-2016-25255 (220) 17.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.  

(US) 
33 Coffee Lane, Waterbury, VT 05676, 
U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất bia; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; thiết bị cơ điện để 
chế biến đồ uống; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm và đồ uống; máy chế biến thức 
ăn dùng điện; máy chế biến đồ uống dùng điện; máy bán tự động cà phê và các loại đồ 
uống khác chạy bằng xu; máy sản xuất bia chạy điện để chế ủ đồ uống và thực phẩm 
dùng cho thương mại và dùng trong gia đình và các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy 
sản xuất nước lạnh, nước sô đa, đồ uống không có ga, đồ uống có ga và đồ uống sủi bọt 
dùng cho thương mại và dùng trong gia đình và các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy 
sản xuất cà phê, cà phê espresso (cà phê hơi), trà, ca-cao nóng, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
đồ uống trên cơ sở cà phê espresso (cà phê hơi), đồ uống trên cơ sở trà và đồ uống trên cơ 
sở ca-cao dùng cho thương mại và dùng trong gia đình. 

 
Nhóm 11: Máy rang cà phê; máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; bình 
cà phê, dùng điện; máy chưng cà phê, dùng điện; máy pha cà phê espresso (cà phê hơi), 
dùng điện; máy rót đồ uống: ấm điện; nồi nấu ăn bằng điện; máy pha cà phê, cà phê 
espresso (cà phê hơi), trà và ca-cao chạy điện để pha cà phê, cà phê espresso (cà phê hơi), 
trà, ca-cao, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê espresso (cà phê hơi), đồ 
uống trên cơ sở trà và đồ uống trên cơ sở ca cao, dùng cho thương mại và dùng trong gia 
đình và các bộ phận và phụ kiện của chúng. 

 
Nhóm 30: Cà phê, cà phê chưa rang, hạt cà phê đã rang, hạt cà phê đã xay, cà phê xay, cà 
phê xay đã qua chế biến, bột cà phê, cà phê nhân tạo và hương liệu cà phê; cà phê 
espresso (cà phê hơi); trà; ca-cao, các sản phẩm từ ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ 
uống trên cơ sở cà phê espresso (cà phê hơi), đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở 
ca-cao; cà phê, cà phê espresso (cà phê hơi), trà và ca-cao được cung cấp thành từng suất 
đơn lẻ hoặc thành các hộp, gói hoặc bao theo tỉ lệ được kiểm soát. 

 

 
(210) 4-2016-25256 (220) 17.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.  

(US) 
33 Coffee Lane, Waterbury, VT 05676, 
U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất bia; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; thiết bị cơ điện để 

chế biến đồ uống; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm và đồ uống; máy chế biến thức 
ăn dùng điện; máy chế biến đồ uống dùng điện; máy bán tự động cà phê và các loại đồ 
uống khác chạy bằng xu; máy sản xuất bia chạy điện để chế ủ đồ uống và thực phẩm 
dùng cho thương mại và dùng trong gia đình và các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy 
sản xuất nước lạnh, nước sô đa, đồ uống không có ga, đồ uống có ga và đồ uống sủi bọt 
dùng cho thương mại và dùng trong gia đình và các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy 
sản xuất cà phê, cà phê espresso (cà phê hơi), trà, ca-cao nóng, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
đồ uống trên cơ sở cà phê espresso (cà phê hơi), đồ uống trên cơ sở trà và đồ uống trên cơ 
sở ca-cao dùng cho thương mại và dùng trong gia đình. 

 
Nhóm 11: Máy rang cà phê; máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; bình 
cà phê, dùng điện; máy chưng cà phê, dùng điện; máy pha cà phê espresso (cà phê hơi), 
dùng điện; máy rót đồ uống: ấm điện; nồi nấu ăn bằng điện; máy pha cà phê, cà phê 
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espresso (cà phê hơi), trà và ca-cao chạy điện để pha cà phê, cà phê espresso (cà phê hơi), 
trà, ca-cao, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê espresso (cà phê hơi), đồ 
uống trên cơ sở trà và đồ uống trên cơ sở ca cao, dùng cho thương mại và dùng trong gia 
đình và các bộ phận và phụ kiện của chúng. 

 
Nhóm 30: Cà phê, cà phê chưa rang, hạt cà phê đã rang, hạt cà phê đã xay, cà phê xay, cà 
phê xay đã qua chế biến, bột cà phê, cà phê nhân tạo và hương liệu cà phê; cà phê 
espresso (cà phê hơi); trà; ca-cao, các sản phẩm từ ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ 
uống trên cơ sở cà phê espresso (cà phê hơi), đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở 
ca-cao; cà phê, cà phê espresso (cà phê hơi), trà và ca-cao được cung cấp thành từng suất 
đơn lẻ hoặc thành các hộp, gói hoặc bao theo tỉ lệ được kiểm soát. 

 

 
(210) 4-2016-25283 (220) 17.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SECOND ROUND CO., LTD  (KR) 

(Sincheon-dong, DaeKyung Bldg), 3F, 
29, Dongbu-ro 22-gil, Dong-gu, Daegu 
41243, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt (quang học); kính râm; kính áp tròng; mắt kính; mắt kính của 

kính râm; kính đeo mắt không gọng; kính một mắt; kính bảo hộ dùng khi lặn; kính bảo hộ 
cho thể thao; hộp đựng kính đeo mắt và kính râm; mắt kính của kính đeo mắt; miếng chắn 
bảo vệ hai bên mắt kính của kính đeo mắt; dây xích đeo của kính mắt; hộp đựng kính đeo 
mắt; gọng kính đeo mắt; vật dụng giữ kính; kính đeo mắt cho trẻ em; ống nhòm; thiết bị 
rửa kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồng phục; áo ngoài có mũ trùm đầu; quần áo nịt và quần áo bó; đồ 
đi chân; quần áo thể thao; áo choàng (trừ quần áo chuyên dụng dùng trong thể thao và váy 
truyền thống của Hàn Quốc); áo khoác ngoài; quần áo lót; quần áo mặc bên trong; áo len 
dài tay; áo sơ mi; bộ quần áo của nam giới; áo váy; quần áo trẻ em; quần áo cho trẻ sơ 
sinh; áo choàng nữ; áo gilê; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); thắt lưng bằng da (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-25293 (220) 17.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Na Khang  (VN) 
57/76 Lãnh Binh Thăng, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc, gương, khung ảnh, mành sáo, rèm cửa (đồ đạc). 
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(210) 4-2016-25322 (220) 17.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) A-GAS INTERNATIONAL LIMITED  

(GB) 
Banyard Road, Portbury West, Bristol, 
BS20 7XH, United Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất; khí nén và khí hỗn hợp dùng trong công nghiệp, cụ thể là phát hiện 

rò rỉ; khí đẩy được sử dụng trong công nghiệp và khoa học, cụ thể là khí nén trong bình 
nén khí để tạo ra chuyển động của chất lỏng hoặc để tạo ra lực đẩy; khí được sử dụng 
trong các máy thổi, cụ thể là, các hóa chất để tạo ra bọt nhằm mục đích cách nhiệt, cách 
điện như pentan và hỗn hợp pentan, hydroflocacbon, hỗn hợp hydroflocacbon, 
pentanflopropan; dung môi; chất làm lạnh; hợp chất dập và ức chế ngọn lửa; dung dịch 
truyền nhiệt; chất làm mát; chất tạo bọt hóa học. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để theo dõi thùng chứa và bình chứa hình trụ; phần 
mềm máy tính dùng để theo dõi hàng hóa khi quá cảnh; phần mềm máy tính dùng để theo 
dõi hàng hóa khi lưu kho; phần mềm máy tính để điều khiển việc nạp mới và nạp lại các 
thùng chứa và bình chứa hình trụ; phần mềm máy tính dùng để theo dõi, quản lý và báo 
cáo việc sử dụng hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, hợp chất dập và ức chế 
ngọn lửa; phần mềm máy tính dùng để ghi nhận việc thu gom, chuyển đổi và hoàn trả 
bình chứa hình trụ; phần mềm máy tính dùng để theo dõi giá thuê bình chứa hình trụ; 
phần mềm máy tính dùng để tính toán khả năng ấm lên toàn cầu và tần suất kiểm tra rò rỉ; 
phần mềm máy tính dùng để quét mã vạch; phần mềm máy tính dùng để lưu trữ và quản 
lý dữ liệu công việc và khách hàng; phần mềm máy tính dùng để phân bổ công việc. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ khôi phục và loại bỏ, cụ thể là loại bỏ hóa chất, khí (gas), dung môi và 
chất làm lạnh ra khỏi hệ thống; bảo dưỡng thiết bị điều hòa không khí, hệ thống thông gió 
và sưởi ấm; loại bỏ tại chỗ chất làm lạnh ra khỏi máy điều hòa không khí; loại bỏ tại chỗ 
chất làm lạnh ra khỏi thiết bị điều hòa không khí, hệ thống thông gió và sưởi ấm. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, đóng gói hàng hóa và lưu kho hàng hóa; vận chuyển, 
đóng gói và lưu kho các bình chứa hình trụ; theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa; theo 
dõi quá trình vận chuyển bình đựng khí; nạp đầy và nạp lại bình chứa và thùng chứa; thu 
gom, chuyển đổi và hoàn trả bình đựng khí (gas); phân phối hóa chất, khí (gas), dung 
môi, chất làm lạnh, hợp chất dập và ức chế ngọn lửa; tái đóng gói hóa chất, khí (gas), 
dung môi, chất làm lạnh, hợp chất dập và ức chế ngọn lửa; xử lý vận chuyển hàng hóa 
(dịch vụ logistic). 

 
Nhóm 40: Làm sạch hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, hợp chất dập và ức chế 
ngọn lửa; xử lý hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, hợp chất dập và ức chế ngọn 
lửa; tái sinh hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, hơp chất dập và ức chế ngọn 
lửa; tái chế hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, hợp chất dập và ức chế ngọn lửa; 
pha trộn hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, hợp chất dập và ức chế ngọn lửa; 
tinh lọc hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, hơp chất dập và ức chế ngọn lửa; 
loại bỏ hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, hợp chất dập và ức chế ngọn lửa; 
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phân tách hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, hợp chất dập và ức chế ngọn lửa; 
tiêu hủy hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, hợp chất dập và ức chế ngọn lửa. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế; dịch vụ nghiên cứu và 
phân tích công nghiệp; dịch vụ thử nghiệm hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, 
hợp chất dập và ức chế ngọn lửa; dịch vụ phân tích hóa chất, khí (gas), dung môi và chất 
làm lạnh; dịch vụ cung ứng việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải về 
được dùng để theo dõi hàng hóa trong khi quá cảnh, theo dõi hàng hóa trong khi lưu kho, 
nạp mới và nạp lại thùng chứa và bình chứa hình trụ, theo dõi, quản lý và báo cáo việc sử 
dụng hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, hợp chất dập và làm ức chế ngọn lửa, 
quản lý và theo dõi thùng chứa và bình chứa hình trụ, ghi nhận việc thu gom, chuyển đổi 
và hoàn trả bình chứa hình trụ, theo dõi chi phí thuê bình chứa hình trự, tính toán khả 
năng ấm lên toàn cầu và tần suất kiểm tra rò rỉ, quét mã vạch, lưu trữ và quản lý dữ liệu 
công việc và khách hàng và phân bổ công việc dựa trên hệ thống máy tính, mạng nội bộ 
và hệ thống mạng toàn cầu; tạo lập, duy trì và cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính 
chủ để cho phép người dùng theo dõi và quản lý hàng hóa trong khi quá cảnh, theo dõi và 
quản lý hàng hóa trong khi lưu kho, nạp mới và nạp lại thùng chứa và bình chứa hình trụ, 
theo dõi, quản lý và báo cáo việc sử dụng hóa chất, khí (gas), dung môi, chất làm lạnh, 
hợp chất dập và ức chế ngọn lửa, quản lý và theo dõi thùng chứa và bình chứa hình trụ, 
ghi nhận việc thu gom, chuyển đổi và hoàn trả bình chứa hình trụ, theo dõi chi phí thuê 
bình chứa hình trụ, tính toán khả năng ấm lên toàn cầu và tần suất kiểm tra rò rỉ, quét mã 
vạch, lưu trữ và quản lý dữ liệu công việc và khách hàng và phân bổ công việc; tạo lập và 
duy trì một nền tảng trực tuyến để cho phép người sử dụng theo dõi và quản lý hàng hóa 
khi quá cảnh, theo dõi và quản lý hàng hóa trong khi lưu kho, nạp mới và nạp lại thùng 
chứa và bình chứa hình trụ, theo dõi, quản lý và báo cáo việc sử dụng khí (gas), quản lý và 
theo dõi thùng chứa và bình chứa hình trụ, ghi nhận việc thu gom, chuyển đổi và hoàn trả 
bình chứa hình trụ, theo dõi chi phí thuê bình chứa hình trụ, tính toán khả năng ấm lên 
toàn cầu và tần suất kiểm tra rò rỉ, quét mã vạch, lưu trữ và quản lý dữ liệu công việc và 
khách hàng và phân bổ công việc. 

 

 
(210) 4-2016-25329 (220) 18.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo dùng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không 

dùng điện; máy giặt và bảo quản quần áo dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; ống vòi 
của máy hút bụi chân không dùng điện; túi của máy hút bụi chân không dùng điện; dụng 
cụ để chải hoặc quét chạy bằng điện; người máy [máy móc]; máy thổi khí dùng điện; máy 
bơm khí nén; máy bán hàng tự động; máy nén hồi chuyển; máy nén dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không làm nóng); máy trộn dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; 
máy hút bụi tự động; máy chế biến thức ăn dùng điện; thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng, máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi dùng điện 
dùng cho giường nệm.  

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng; máy giữ độ ẩm; máy hút ẩm 
dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị nấu bếp dùng điện; máy lọc nước dùng 
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điện dùng cho mục đích gia dụng; máy lọc nước ion; thiết bị dạng màng để lọc nước; bộ 
thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); máy lọc không khí; thiết bị thông gió (điều 
hòa không khí) để sưởi ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị 
chiếu sáng plasma [PLS], thiết bị nấu bếp dùng gaz; lò nấu nướng dùng điện; thiết bị hoặc 
hệ thống thiết bị nấu nướng; tủ lạnh dùng điện; máy sấy quần áo dùng điện; thiết bị thông 
gió; máy bảo quản quần áo để sấy quần áo dùng điện dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-25337 (220) 18.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Xanh đậm, vàng kim loại 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển IDG Việt Nam   (VN) 
¤ số 29, nhà D2, khu đô thị mới Đại 
Kim - Định Công, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2016-25338 (220) 18.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; A1.1.10; A26.11.8 
(591) Xanh đậm, vàng kim loại 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển IDG Việt Nam    (VN) 
¤ số 29, nhà D2, khu đô thị mới Đại 
Kim - Định Công, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-25362 (220) 18.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đen, cam nhạt(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nam Hàn Việt  (VN) 
52/2 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan, máy nén khí, máy cắt (máy móc), máy hàn điện, thiết bị hàn dùng 

điện, thiết bị cắt hồ quang điện.  
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(210) 4-2016-25363 (220) 18.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.7 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nam Hàn Việt  (VN) 
52/2 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan, máy nén khí, máy cắt (máy móc), máy hàn điện, thiết bị hàn dùng 

điện, thiết bị cắt hồ quang điện.  
 

 
(210) 4-2016-25364 (220) 18.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nam Hàn Việt  (VN) 
52/2 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Que hàn bằng kim loại; que kim loại để hàn; dây nhôm; sợi dây để hàn bằng 

kim loại (dây hàn).  
 

Nhóm 07: Máy khoan; máy khoan mỏ; máy nén khí; động cơ khí nén; máy cắt (máy 
móc); máy hàn điện; máy bơm; thiết bị hàn, dùng điện; mỏ hàn dùng điện; thiết bị hàn 
dùng điện; đèn hàn; thiết bị hàn hồ quang điện; thiết bị cắt hồ quang điện.  

 

 
(210) 4-2016-25428 (220) 18.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Cam nhạt, trắng, đen, cam đậm 
(731) Công ty TNHH Không Gian 

Đương Đại Việt  (VN) 
150 Nguyễn Thái Học, khu phố 4, 
phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, thực 

phẩm, sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm, thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
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sinh (như: sữa tắm, khăn giấy thơm), hàng hóa khác mới (như: đồng hồ, kính đeo mắt) 
trong các cửa hàng chuyên doanh.  

 

 
(210) 4-2016-25438 (220) 18.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.7.25; A25.7.8; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, xanh, xanh đậm, xanh lá 

cây nhạt, vàng, đỏ, hồng, đen 
(731) SEVEN DAYS HOTEL (SHENZHEN) 

CO., LTD.   (CN) 
1st, 2nd -7th Floor, Complex Building, 
No.198 Fuhua Road, Futian District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cung cấp nơi thuận tiện cho việc 

cắm trại; nhà dưỡng lão; dịch vụ nhà trẻ ban ngày; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho 
thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2016-25470 (220) 18.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty liên doanh dược 

phẩm ÉLOGE FRANCE Việt Nam  
(VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; thảo dược. 

 

 
(210) 4-2016-25471 (220) 18.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty liên doanh dược 

phẩm ÉLOGE FRANCE Việt Nam 
(VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; thảo dược. 
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(210) 4-2016-25549 (220) 19.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dầu khí 
Trung Đông á  (VN) 
Số 8/315 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dầu nhờn, dầu để bôi trơn, dầu nhiên liệu, dầu để cắt, 
dầu điezel, dầu mazut, dầu mỏ, dầu động cơ, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, xăng, 
chất đốt, hóa chất và săm lốp ôtô.  

 

 
(210) 4-2016-25567 (220) 19.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 86/917,008 23.02.2016 US 

(731) AMGEN INC.   (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị phun (tiêm) dùng cho mục đích y tế; hệ thống dẫn truyền thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-25643 (220) 19.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(731) SHANGHAI BUTTERFLY IMP. & 

EXP. CO., LTD   (CN) 
Rm. 2403, No. 2018 Huashan Rd, 
Shanghai 200030, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may; máy may công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-25648 (220) 19.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) ACCREDO PACKAGING, INC   (US) 

12682 Cardinal Meadow Dr, Sugar Land, 
Texas 77478, United States  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 17: Màng đóng gói bằng nhựa dẻo được bán với số lượng lớn cho các nhà sản xuất 
công nghiệp và thương mại.  

 
Nhóm 40: Sản xuất theo đơn đặt hàng các vật liệu đóng gói dùng cho hàng hóa tiêu dùng 
bán lẻ/ các vật liệu đóng gói dùng cho mục đích thương mại và công nghiệp, đóng bao gói 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
976 

(dẻo) các sản phẩm bán lẻ và đóng bao gói theo yêu cầu của khách hàng cho các hàng hoá 
tiêu dùng (theo đơn đặt hàng và theo chỉ dẫn của người khác).  

 

 
(210) 4-2016-25649 (220) 19.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.6; 1.5.1; A5.5.20; 1.15.23; 1.13.1; 

A25.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen, xám 
(731) ACCREDO PACKAGING, INC   (US) 

12682 Cardinal Meadow Dr, Sugar Land, 
Texas 77478, United States  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 17: Màng đóng gói bằng nhựa dẻo được bán với số lượng lớn cho các nhà sản xuất 

công nghiệp và thương mại.  
 

Nhóm 40: Sản xuất theo đơn đặt hàng các vật liệu đóng gói dùng cho hàng hóa tiêu dùng 
bán lẻ/ các vật liệu đóng gói dùng cho mục đích thương mại và công nghiệp, đóng bao gói 
(dẻo) các sản phẩm bán lẻ và đóng bao gói theo yêu cầu của khách hàng cho các hàng hoá 
tiêu dùng (theo đơn đặt hàng và theo chỉ dẫn của người khác).  

 

 
(210) 4-2016-25704 (220) 19.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Điệp  (VN) 
Số 337/8 đường Lê Văn Sỹ, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng 

tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-25725 (220) 22.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, cam, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
kinh doanh nhang thảo dược, 
trà thảo dược, nước giải 
khát thảo dược, thực phẩm 
chức năng và bán lẻ thuốc 
đông dược Phương Anh  (VN) 
Số 14/AL, xã An Bình Tây, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre  
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(511)   Nhóm 03: Nhang thơm (hương thắp) các loại.  
 

Nhóm 05: Trà thảo dược (chè). 
 

Nhóm 30: Cà phê các loại.  
 

 
(210) 4-2016-25733 (220) 22.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23; A3.9.24 
(591) Xanh lục, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Kim Ly   (VN) 
44/3N ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính, thiết bị máy tính (bàn phím, chuột, màn hình, CPU ổ cứng), 
đồ gia dụng (máy xay sinh tố, lò vi ba, quạt điện, nồi cơm điện, chảo, bếp gas, bếp điện 
từ).  

 

 
(210) 4-2016-25762 (220) 22.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh biển, đỏ, vàng, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cường Yến  (VN) 
Số 1140, đường Cách Mạng Tháng Tám, 
khu phố 2, phường 4, thành phố Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao, túi làm từ chất dẻo (plastic) dùng để bao gói. 

 

 
(210) 4-2016-25792 (220) 22.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15 
(591) Đỏ, đen, tím thẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Voriger Việt 
Nam  (VN) 
Số 14E3 khu đô thị Cầu Diễn, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng sắt các loại.  
 

Nhóm 11: Máy lọc nước. 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thiết bị phòng tắm (bình nóng lạnh, bồn xí bằng sứ, sen vòi 
tắm, xịt vệ sinh), thiết bị điện dân dụng (dây điện, đèn chiếu sáng, đèn trang trí), máy lọc 
nước, chậu rửa bát bằng inox, vòi rửa bát.  

 

 
(210) 4-2016-25793 (220) 22.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 5.5.16; A5.5.21; 25.1.6; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, hồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất ánh 
Dương  (VN) 
Tổ 1 Nông trường Thành Tô (tại nhà bà 
Lê Thị Thu Thủy), phường Thành Tô, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 04: Nến các loại.  

 

 
(210) 4-2016-25825 (220) 22.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cà Phê Map  (VN) 
Thôn 5, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hòa tan; cà phê hạt; trà.  
 

 
(210) 4-2016-25826 (220) 22.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A15.7.2; 26.1.5; 1.17.11; 26.1.10 
(591) Nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cà Phê Map  (VN)
Thôn 5, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hòa tan; cà phê hạt; trà.   
 

 
(210) 4-2016-25863 (220) 22.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH kinh doanh T&T  

(VN) 
A27/7 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; dụng cụ sạc pin; pin; máy vi tính; điện thoại.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy tính bảng, dụng cụ sạc pin, pin, máy vi tính, điện thoại.  
 

 
(210) 4-2016-25885 (220) 22.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) PRO-IRODA INDUSTRIES, INC.  

(TW) 
No.68, 32Nd Rd., Taichung Industrial 
Park, Situn District, Taichung City, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ phận đánh lửa dùng cho lò sử dụng khí đốt; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); 

vỉ nướng ngoài trời không dùng điện (thiết bị nấu nướng); vỉ nướng di động (thiết bị nấu 
nướng); lò đốt/bếp sử dụng khí đốt; đèn/đuốc chiếu sáng sử dụng khí đốt; đèn chạy bằng 
khí đốt; đèn dùng ga. 

 

 
(210) 4-2016-25886 (220) 22.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Nguyễn Việt Trung  (VN) 

E34, tổ 7, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Rau đã qua chế biến; quả đã qua chế biến; củ đã qua chế biến; thịt đã qua chế 

biến; cá đã qua chế biến; gia cầm đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Hoa tươi; quả tươi; rau tươi; củ tươi.  
 

Nhóm 32: Đồ uống được chiết xuất từ hoa quả không cồn. 
 

 
(210) 4-2016-25889 (220) 22.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.9; 24.15.21; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh tím than, xám, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
gia dụng Minh Khánh  (VN) 
144/55 đường số 6, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió [điều hòa 
không khí]; bình đun nước nóng; đèn điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bình nước nóng 
cho nhà tắm. 

 
Nhóm 21: Chậu [đồ chứa đựng]; thùng ướp lạnh [xô đựng đá]; bình để uống; dụng cụ lau 
chùi vận hành bằng tay; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bát đĩa bằng sành; bát đĩa thủy 
tinh; đũa; muỗng để múc; dụng cụ lắc, trộn; giàn phơi đồ đã giặt; thùng rác; chậu hoa; vỉ 
đập ruồi. 

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng (nồi cơm điện, nồi áp suất, ấm đun siêu tốc, bếp 
điện, lò vi sóng, vỉ nướng điện, máy ép trái cây, máy xay sinh tố điện, máy giặt, điều hòa 
không khí, máy hút bụi, quạt điện, bàn là điện, bình đun nước nóng cho nhà bếp, máy sấy 
tóc), đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh, đồ nội thất, đồ dùng 
nhà bếp, dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

 

(210) 4-2016-25900 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị y tế Bắc Sơn  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà HUD3 Tower- Số 121 - 
123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-25904 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.3.1 
(591) Xanh nõn chuối, trắng 
(731) Công ty cổ phần BIDGROUP  

(VN) 
D2, lô C, D11, khu ĐTM Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm không còn sống; rau được bảo quản; trái cây được bảo quản; 
trứng; sữa; mứt quả ướt. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; gạo; hạt tiêu; bột sắn; đường; bột mì; bánh mì; đồ gia vị; 
bánh ngọt; kẹo; kem lạnh; men làm bánh; bột nở. 

 

Nhóm 31: Hạt ngũ cốc; cây; hoa tự nhiên; động vật sống; rau tươi; quả tươi; hạt giống 
cây; thức ăn cho động vật; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; gia cầm sống. 
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(210) 4-2016-25917 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 5.9.6; 8.7.8 
(591) Xanh, vàng, đỏ, cam 
(731) Công ty cổ phần LIWAYWAY 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm có thành phần là hành tây hoặc có hương vị hành tây cụ thể là: 

hành tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh làm từ hành tây; thực phẩm ăn nhanh (snack) trên 
cơ sở chất chiết xuất từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn có hương vị hành; mứt trái cây 
(mứt ướt); nguyên liệu dùng làm súp; sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Các sản phẩm có thành phần là hành tây hoặc có hương vị hành tây cụ thể là: 
sản phẩm làm từ ngũ cốc trên cơ sở thái lát và sấy khô (cereal food chips); thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; nước sốt sa-lát; nước sốt các 
loại (sauces); bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-25918 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cơ 
điện quốc tế Minh Đạt  (VN) 
Lô GD2-12&GD2-13, cụm công nghiệp 
Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may công nghiệp; máy vắt sổ; máy trần đè và các phụ kiện đi kèm máy 

may, máy vắt sổ, máy trần đè; máy công cụ, các bộ phận ghép nối và truyền động.  
 

 
(210) 4-2016-25919 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 15.1.13; 1.15.23; 21.1.17; 18.2.1; 26.3.1; 

A26.11.8; 26.2.7 
(591) Vàng cam, đen, nâu đất 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ cơ 
điện quốc tế Minh Đạt   (VN) 
Lô GD2-12&GD2- 13, cụm công nghiệp 
Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ, các bộ phận ghép nối và truyền động.  

 

 
(210) 4-2016-25920 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cơ 
điện quốc tế Minh Đạt  (VN) 
Lô GD2-12&GD2-13, cụm công nghiệp 
Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy (máy may công nghiệp, máy vắt sổ, máy trần đè và các phụ kiện đi kèm 

máy may, mắt vắt sổ, máy trần đè) và máy công cụ, các bộ phận ghép nối và truyền động.  
 

 
(210) 4-2016-25921 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cơ 
điện quốc tế Minh Đạt    (VN) 
Lô GD2-12&GD2-13, cụm công nghiệp 
Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy (máy may công nghiệp, máy vắt sổ, máy trần đè và các phụ kiện đi kèm 

máy may, mắt vắt sổ, máy trần đè) và máy công cụ, các bộ phận ghép nối và truyền động.  
 

 
(210) 4-2016-25922 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, xanh lá cây, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cơ 
điện quốc tế Minh Đạt    (VN) 
Lô GD2-12&GD2-13, cụm công nghiệp 
Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy (máy may công nghiệp, máy vắt sổ, máy trần đè và các phụ kiện đi kèm 

máy may, mắt vắt sổ, máy trần đè) và máy công cụ, các bộ phận ghép nối và truyền động.  
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(210) 4-2016-25984 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần TOP SUN  (VN) 

Số nhà 11 ngõ 41 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai (không dùng cho mục đích y tế và trang điểm). 

 

 
(210) 4-2016-25985 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần TOP SUN   (VN)

Số nhà 11 ngõ 41 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai (không dùng cho mục đích y tế và trang điểm). 

 

 
(210) 4-2016-25986 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; 25.1.25; 26.5.1; 24.17.5 
(591) Tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

trang trí nội ngoại thất Một 
Đô La  (VN) 
81A Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại; cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, cửa cuốn bằng nhôm; cửa 

và vách ngăn bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-25988 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần TOP SUN  (VN) 

Số nhà 11 ngõ 41 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai (không dùng cho mục đích y tế và trang điểm). 
 

 
(210) 4-2016-25999 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 15.7.1; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH Growell Việt 

Nam  (VN) 
Số 484 đường Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu: hạt mài, cối phun cát, máy 
phun cát, máy cắt, máy khoan, máy chấn tôn, máy uốn thép, máy lốc tôn, máy khắc, máy 
phun bi, phụ kiện máy phun bi, hệ thống phun bi, tủ phun cát, hạt thép, hạt thủy tinh, hạt 
oxít nhôm, máy công cụ, máy mài, giấy nhám. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ làm sạch bề mặt sản phẩm; 
chống gỉ; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; phục hồi máy móc bị hư hỏng một phần hoặc 
toàn bộ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ phun bi; dịch vụ phun cát (mục đích làm nhẵn bề mặt sản phẩm); dịch 
vụ tạo nhám (mục đích làm nhẵn bề mặt sản phẩm); thông tin về xử lý vật liệu; dịch vụ 
mài mòn; xử lý kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-26024 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.10; 3.7.16 
(591) Cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thạnh Lợi Tiền Giang  (VN) 
246 ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất 
đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2016-26084 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.21; 4.5.1; A5.3.13 
(731) FOODSTAR CO., LTD.   (TH) 

58 Moo 6, Prapatone-Banpaew Rd, 
Taladjinda, Sampran, Nakornpathom 
73110, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực không có ga (đồ uống không cồn); nước uống tăng lực có 
ga (đồ uống không cồn).  

 

 
(210) 4-2016-26088 (220) 23.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) IMAGIC MEDIA INC.  (TW) 

8F., No. 4, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin 
Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 
24159, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thẻ điện thoại, thẻ điện thoại trả trước, thẻ môđun nhận dạng thuê bao (thẻ 

sim), điện thoại di động, ứng dụng phần mềm cho điện thoại di động.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông điện thoại được cung cấp thông qua thẻ điện thoại trả trước, 
ứng dụng đại lý cho thuê bao viễn thông, cung cấp kết nối viễn thông tới mạng máy tính 
toàn cầu, cung cấp thông tin viễn thông, cho thuê thiết bị viễn thông. 

 

 
(210) 4-2016-26102 (220) 24.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kura Việt Nam  
(VN) 
N-07 nhà liền kề phường Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm mát tủ điều khiển; máy làm mát dầu.  
 

 
(210) 4-2016-26103 (220) 24.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.7; 25.3.1; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) GREEN INNOVATIVE 

BIOTECHNOLOGY CO., LTD.  (TH) 
333/82 Moo. 3, Bang Kruai-Sai Noi 
Road, Bang rak Pattana, Bang Bua 
Thong, Nonthaburi, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất bổ sung cho cây trồng; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; phân bón dùng trong nông nghiệp; 
carbolineum/antraxen clo hóa (là chất hóa học, thành phần sử dụng trong công nghiệp sản 
xuất thuốc trừ sâu) để bảo vệ cây trồng.  
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(210) 4-2016-26114 (220) 24.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12; 1.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 
vụ thương mại Từ Tâm  (VN) 
Số 12 Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, 
quân Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y; đồ uống dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; chất tăng cường tiêu hoá dùng trong ngành dược, chế phẩm enzym dùng trong 
ngành y; enzym dùng trong ngành y, thảo mộc y tế. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thuật nắn bóp cột sống; phòng khám bệnh, phòng chữa bệnh; 
trợ giúp về y tế, liệu pháp vật lý.  

 

 
(210) 4-2016-26147 (220) 24.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.11; 2.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám, hồng, xanh nước 

biển, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hệ Thống Người 
Mẫu  (VN) 
47 Nguyễn Văn Mai, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống: nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-26148 (220) 24.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Potevi  (VN) 
81/23 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn; dầu nhiên liệu; mỡ công nghiệp; dầu diezel dạng cô đặc.  
 

Nhóm 21: Hộp chứa dầu nhờn, không bằng kim loại (đồ đạc).  
 

Nhóm 35: Cửa hàng bán dầu bôi trơn; cửa hàng bán đồ phụ tùng cụ thể là: đồ phụ tùng 
của xe ô tô, đồ phụ tùng của toa xe lửa, đồ phụ tùng của xe tải, đồ phụ tùng của bán tải và 
đồ phụ tùng của xe mô tô. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ nạp nhiên liệu dầu ở các trạm phục vụ xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng xe ở 
các trạm phục vụ xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ở các trạm phục vụ xe cộ; dịch 
vụ rửa và làm sạch xe ở các trạm phục vụ xe cộ.  
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(210) 4-2016-26173 (220) 24.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 87/099920 11.07.2016 US 

(731) WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC 
D/B/A NUTRABOLT   (US) 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, Texas 
77807, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 32: Chất làm cô đặc và bột được sử dụng trong việc chuẩn bị đồ uống tăng lực và 

đồ uống có hương vị trái cây; nước uống tăng lực (không dùng cho y tế); đồ uống thể thao 
giàu protein. 

 

 
(210) 4-2016-26205 (220) 24.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(731) Công ty TNHH cơ điện Triệu Lê 
Đồng Nai  (VN) 
Số 346 xa lộ Hà Nội, khu phố 13, 
phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ bảng điện: thang máy cáp điện; tụ điện. 

 

 
(210) 4-2016-26226 (220) 24.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh rêu, da cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trencilo Việt Nam   (VN) 
Lô D-7G-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo công nghiệp dùng để sản xuất giày dép, màn cửa, túi xách.  
 

Nhóm 18: Túi xách.  
 

Nhóm 23: Sợi; sợi tết, sợi bện dùng cho ngành may; chỉ dùng cho ngành may.  
 

Nhóm 25: Giày dép.  
 

Nhóm 26: Dây khóa kéo; dây giày.  
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(210) 4-2016-26233 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 26.4.4; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Đen, xám 
(731) WANSHSIN ELECTROMECHANICAL 

CO., LTD.   (CN) 
No. 1, Lianma Road, Xintang Village, 
Dalingshan Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ khởi động không dùng cho xe cộ; quạt gió dùng cho động cơ điện và 

động cơ; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; bộ truyền động cho máy móc; 
máy thổi; bánh răng truyền động không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; cơ 
cấu giảm tốc không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; khớp nối trục [máy móc]; 
trục cho máy; bộ chuyển hướng không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; hộp số 
không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, 
động cơ và đầu máy; thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng điện; bộ khởi động 
cho động cơ và máy nổ; cơ cấu đẩy không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  

 

 
(210) 4-2016-26240 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 (540) 

  

(731) Vũ Ngọc Lê  (VN) 
48, đường Nguyễn Khắc Hiếu, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; thuốc nhuộm.  
 

Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực quảng cáo; 
hoạt động văn phòng: hoạt động tuyển dụng lao động. 

 

 
(210) 4-2016-26260 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Asinko Quốc 
TẾ   (VN) 
Số nhà C26, khu đô thị Sông Đà 2, đường 
Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước R.O, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, 
làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-26264 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 26.1.2; 26.13.25; 26.15.5 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển đậm 
(731) RIKEN TECHNOS CORPORATION  

(JP) 
2-101, Kanda-Awajicho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật 

số; máy thu hình; máy nghe nhạc có thể mang theo; máy ảnh kĩ thuật số; máy quay video; 
máy đọc đĩa DVD; màn hình hiển thị cho máy và thiết bị viễn thông; màn hình hiển thị 
cho điện thoại di động; màn hình hiển thị cho điện thoại thông minh; màn hình hiển thị 
cho máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số; màn hình hiển thị cho thiết bị thu hình; màn 
hình hiển thị cho máy nghe nhạc có thể mang theo; màn hình hiển thị cho máy ảnh kỹ 
thuật số; màn hình cảm ứng cho điện thoại di động; màn hình cảm ứng cho điện thoại 
thông minh; màn hình cảm ứng cho máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số; màng bảo vệ 
cho màn hình điện thoại di động; màng bảo vệ cho màn hình điện thoại thông minh; máy 
vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính; máy tính notebook; máy tính xách tay; máy tính bảng; 
màn hình hiển thị cho máy và thiết bị điện tử, và các bộ phận và phụ kiện của chúng; màn 
hình hiển thị cho thiết bị máy tính và các bộ phận của chúng; màn hình cảm ứng cho thiết 
bị máy tính và các bộ phận của chúng; màng bảo vệ cho màn hình máy tính.  

 
Nhóm 17: Sản phẩm bán thành phẩm bằng chất dẻo; chất dẻo ép đùn ở dạng bảng và tấm 
để sử dụng trong sản xuất; chất dẻo ép đùn ở dạng băng và dải để sử dụng trong sản xuất; 
ống và ống dẫn bằng chất dẻo; chất dẻo ép đùn ở dạng tấm nhiều lớp để sử dụng trong sản 
xuất; chất dẻo ép đùn ở dạng tấm sợi gia cố để sử dụng trong sản xuất; chất dẻo ép đùn ở 
dạng tấm chất dẻo phản chiếu để sử dụng trong sản xuất; màng mỏng bằng chất dẻo được 
sử dụng trong sản xuất tiếp theo và cho mục đích công nghiệp nói chung (bán thành 
phẩm); que và thanh bằng chất dẻo được sử dụng trong sản xuất tiếp theo và cho mục đích 
công nghiệp nói chung (bán thành phẩm); màng mỏng bằng chất dẻo cho kính kiến trúc; 
màng mỏng bằng chất dẻo cho kính cửa sổ; màng mỏng bằng chất dẻo ngăn chặn tia hồng 
ngoại và cực tím; màng mỏng bằng chất dẻo cho kính cửa sổ ô tô; màng mỏng bằng chất 
dẻo để bảo vệ thân ô tô; màng mỏng bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp; màng mỏng 
bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất các thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, thiết bị và dụng 
cụ điện ảnh, thiết bị và dụng cụ quang học, thiết bị và dụng cụ viễn thông, máy và thiết bị 
điện tử; màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm bằng hỗn hợp chất dẻo 
xếp lớp với các tấm kim loại mỏng trên cả hai mặt có lõi bằng chất dẻo; tấm bằng hỗn hợp 
chất dẻo xếp lớp với các tấm chất dẻo trên cả hai mặt có lõi bằng kim loại; tấm nhiều lớp 
bằng chất dẻo; tấm và bảng bằng chất dẻo; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; nhựa tổng 
hơp [bán thành phẩm]; chất dẻo bán thành phẩm; nắp và nắp chụp bằng cao su cho các 
thùng chứa đóng gói công nghiệp; nút bằng cao su; tấm cao su.  
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(210) 4-2016-26265 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) RIKEN TECHNOS CORPORATION  

(JP) 

2-101, Kanda-Awajicho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật 

số; máy thu hình; máy nghe nhạc có thể mang theo; máy ảnh kĩ thuật số; máy quay video; 

máy đọc đĩa DVD; màn hình hiển thị cho máy và thiết bị viễn thông; màn hình hiển thị 

cho điện thoại di động; màn hình hiển thị cho điện thoại thông minh; màn hình hiển thị 

cho máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số; màn hình hiển thị cho thiết bị thu hình; màn 

hình hiển thị cho máy nghe nhạc có thể mang theo; màn hình hiển thị cho máy ảnh kỹ 

thuật số; màn hình cảm ứng cho điện thoại di động; màn hình cảm ứng cho điện thoại 

thông minh; màn hình cảm ứng cho máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số; màng bảo vệ 

cho màn hình điện thoại di động; màng bảo vệ cho màn hình điện thoại thông minh; máy 

vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính; máy tính notebook; máy tính xách tay; máy tính bảng; 

màn hình hiển thị cho máy và thiết bị điện tử, và các bộ phận và phụ kiện của chúng; màn 

hình hiển thị cho thiết bị máy tính và các bộ phận của chúng; màn hình cảm ứng cho thiết 

bị máy tính và các bộ phận của chúng; màng bảo vệ cho màn hình máy tính. 
 

Nhóm 17: Sản phẩm bán thành phẩm bằng chất dẻo; chất dẻo ép đùn ở dạng bảng và tấm 

để sử dụng trong sản xuất; chất dẻo ép đùn ở dạng băng và dải để sử dụng trong sản xuất; 

ống và ống dẫn bằng chất dẻo; chất dẻo ép đùn ở dạng tấm nhiều lớp để sử dụng trong sản 

xuất; chất dẻo ép đùn ở dạng tấm sợi gia cố để sử dụng trong sản xuất; chất dẻo ép đùn ở 

dạng tấm chất dẻo phản chiếu để sử dụng trong sản xuất; màng mỏng bằng chất dẻo được 

sử dụng trong sản xuất tiếp theo và cho mục đích công nghiệp nói chung (bán thành 

phẩm); que và thanh bằng chất dẻo được sử dụng trong sản xuất tiếp theo và cho mục đích 

công nghiệp nói chung (bán thành phẩm); màng mỏng bằng chất dẻo cho kính kiến trúc; 

màng mỏng bằng chất dẻo cho kính cửa sổ; màng mỏng bằng chất dẻo ngăn chặn tia hồng 

ngoại và cực tím; màng mỏng bằng chất dẻo cho kính cửa sổ ô tô; màng mỏng bằng chất 

dẻo để bảo vệ thân ô tô; màng mỏng bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp; màng mỏng 

bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất các thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, thiết bị và dụng 

cụ điện ảnh, thiết bị và dụng cụ quang học, thiết bị và dụng cụ viễn thông, máy và thiết bị 

điện tử; màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm bằng hỗn hợp chất dẻo 

xếp lớp với các tấm kim loại mỏng trên cả hai mặt có lõi bằng chất dẻo; tấm bằng hỗn hợp 

chất dẻo xếp lớp với các tấm chất dẻo trên cả hai mặt có lõi bằng kim loại; tấm nhiều lớp 

bằng chất dẻo; tấm và bảng bằng chất dẻo; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; nhựa tổng 

hơp [bán thành phẩm]; chất dẻo bán thành phẩm; nắp và nắp chụp bằng cao su cho các 

thùng chứa đóng gói công nghiệp; nút bằng cao su; tấm cao su. 
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(210) 4-2016-26296 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Vàng, đen 
(731) Viên Thị Ngọc Trâm  (VN) 

74/20 (số cũ 112) Đồng Đen, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; chế phẩm dưỡng da; kem làm trắng da; kem chống 

nắng; mặt nạ dưỡng da. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; kem giảm mỡ (dược phẩm).  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, chế phẩm dưỡng 
da, kem làm trắng da, kem chống nắng, mặt nạ dưỡng da, kem ngăn ngừa lão hóa da, kem 
trị nám, kem trị mụn, kem làm mờ vết thâm, kem chống thâm quầng mắt, dược phẩm, 
thực phẩm chức năng, kem giảm mỡ (dược phẩm), cà phê, quần áo, dày dép, mũ nón, đồ 
chơi, sữa các loại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo dạy nghề; tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo, triển lãm cho 
mục đích văn hóa, giáo dục, nghệ thuật. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, giải khát; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng tiệc cưới. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ xoa bóp (mát xa); thẩm mỹ viện; dịch 
vụ khám chữa bệnh bằng phương pháp đông y. 

 

 
(210) 4-2016-26297 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 3.7.16; A3.7.24; A15.7.2 
(591) Hồng, xanh lá cây đậm, xanh nõn chuối, 

trắng 
(731) Trần Hải Vân  (VN) 

ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện 
Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc: bánh mỳ, bánh quy. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: trà, cà phê, ca cao, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ 
cốc. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
992 

(210) 4-2016-26317 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1; A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây nhạt, xanh ghi 
(731) THE SIAM CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED (TH)   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand.  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ lắp 

đặt công trình xây dựng và nhà ở, tư vấn xây dựng.   
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế nội thất và ngoại thất; tư vấn kiến trúc; tư vấn trong 
lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 
Nhóm 44: Trang trí cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ trang trí vườn hoa, cây 
cảnh bên ngoài khu vực xung quanh tòa nhà hoặc nơi cư trú; dịch vụ làm vườn hoa cây cỏ; 
thiết kế cảnh quan sân cỏ  

 

 
(210) 4-2016-26326 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.18 
(591) Đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần Greenfeed 

Việt Nam  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Tinh dịch lợn. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; con giống các loại.  
 

 
(210) 4-2016-26327 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.9.24; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần Greenfeed 

Việt Nam  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; con giống các loại. 
 

(210) 4-2016-26330 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A17.3.2; A26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH Hương Linh Việt 
Nam   (VN) 
Số 784/13B, khu phố Tân Long, phường 

Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ tư vấn thuế; tư vấn xây dựng hệ 

thống kế toán kiểm soát nội bộ; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ về kế toán.  
 

 
(210) 4-2016-26349 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 1.15.23; A5.3.13 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Quý 
Nông  (VN) 
Số 5 đường Phan Tôn, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh 

dùng cho thực vật. 

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán thuốc bảo vệ thực vật.  

 

Nhóm 39: Thu gom rác thải không độc hại.  

 

Nhóm 40: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; tái chế phế liệu.  

 

Nhóm 44: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; chăn nuôi gia súc gia cầm; xử 

lý hạt giống để nhân giống.  
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(210) 4-2016-26365 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.1; 1.15.23; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Ngô Tường Vi  (VN) 

95E Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt chế biến: lợn, gà, trâu, bò, cá, tôm, cua, ốc; mắm tôm, nước nắm; hoa quả 

chế biến: chuối sấy, xoài sấy, khoai môn sấy, mít sấy, hạt điều rang muối; dầu ăn; bơ.  
 

Nhóm 30: Gạo; khoai; lạc; vừng; bột ngũ cốc; trà (chè); cà phê; ca cao; bánh kẹo; mứt; mì 
ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; gia vị; tương ớt. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: hoa quả tươi, thực phẩm chế biến (lợn, 
gà, trâu, bò, cá, tôm, cua, ốc), mắm tôm, nước nắm, hoa quả chế biến (chuối sấy, xoài sấy, 
khoai môn sấy, mít sấy, hạt điều rang muối), dầu ăn, bơ, trứng, sữa, gạo, ngô, khoai, sắn, 
lạc, vừng, bột ngũ cốc, trà (chè), cà phê, ca cao, bánh kẹo, mứt, mì ăn liền, cháo ăn liền, 
phở ăn liền, bún ăn liền, gia vị, tương ớt, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá; giới thiệu sản 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-26367 (220) 25.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; 7.1.13; 5.1.1; A6.19.15 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 

Lan   (VN) 
Lô F2A, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-26388 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; A3.7.24; A5.5.20; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất túi 
xách Flora Danica  (VN) 
Số 4B phố Chả Cá, phường Hàng Đào, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví. 
 

 
(210) 4-2016-26389 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; 3.7.16; A5.5.20; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất túi 
xách Flora Danica   (VN) 
Số 4B phố Chả Cá, phường Hàng Đào, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví. 

 

 
(210) 4-2016-26390 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.7; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
điện tử VINACAP  (VN) 
Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại; điện thoại cầm đi được; điện thoại thấy hình; các loại máy 

tính; máy tính xách tay; công tắc điện; ổ cắm; phích điện và các loại công tắc khác (thiết 
bị nối tiếp điện); cầu chì; bộ ngắt điện; hộp cầu dao điện; hộp đấu nối điện; bảng phân 
phối điện; tủ phân phối điện; máy biến thế; thiết bị đầu cuối điện; dây điện; cáp điện; cáp 
thông tin; cáp truyền số liệu mạng nội bộ (cáp mạng LAN); dây quang; cáp quang; cáp 
đồng trục; cáp âm thanh; cáp điều khiển; cáp tín hiệu; cáp truyền tín hiệu băng thông 
rộng; dây điện thoại; thiết bị quang; thiết bị chuyển tín hiệu mạng. 

 

Nhóm 11: Đèn điện, bóng đèn điện, bóng đèn chiếu sáng; đèn trần, đèn xoắn, đèn đường, 
ngọn đèn cây đèn, ống phóng điện dùng cho chiếu sáng, bầu thủy tinh của đèn, vỏ đèn, 
chao đèn chụp đèn, đui dùng cho đèn điện, giá đỡ chao đèn, gương phản xạ (phản chiếu) 
của đèn. 

 

 
(210) 4-2016-26391 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.7; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
điện tử VINACAP   (VN) 
Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại; điện thoại cầm đi được; điện thoại thấy hình; các loại máy 
tính; máy tính xách tay; công tắc điện; ổ cắm; phích điện và các loại công tắc khác (thiết 
bị nối tiếp điện); cầu chì; bộ ngắt điện; hộp cầu dao điện; hộp đấu nối điện; bảng phân 
phối điện; tủ phân phối điện; máy biến thế; thiết bị đầu cuối điện; dây điện; cáp điện; cáp 
thông tin; cáp truyền số liệu mạng nội bộ (cáp mạng LAN); dây quang; cáp quang; cáp 
đồng trục; cáp âm thanh; cáp điều khiển; cáp tín hiệu; cáp truyền tín hiệu băng thông 
rộng; dây điện thoại; thiết bị quang; thiết bị chuyển tín hiệu mạng.  

 
Nhóm 11: Đèn điện, bóng đèn điện, bóng đèn chiếu sáng; đèn trần, đèn xoắn, đèn đường, 
ngọn đèn cây đèn, ống phóng điện dùng cho chiếu sáng, bầu thủy tinh của đèn, vỏ đèn, 
chao đèn chụp đèn, đui dùng cho đèn điện, giá đỡ chao đèn, gương phản xạ (phản chiếu) 
của đèn. 

 

 
(210) 4-2016-26392 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
điện tử VINACAP   (VN) 
Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện. 

 

 
(210) 4-2016-26409 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SUNDIAL 
PHARMA   (VN) 
109 đường D1, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, dinh dưỡng trong ngành y tế.  

 

 
(210) 4-2016-26455 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
K.A.T Việt Nam  (VN) 
Số 16, ngõ 76, tổ 9 Vũ Xuân Thiều, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Vải; vải dệt kim; vải sợi dệt; khăn trải bàn và trải giường. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
997 

(210) 4-2016-26473 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; A5.11.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tiến Đồng - 
Hà Nội   (VN) 
Khu công nghiệp Phú Minh, phường Cổ 
Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2016-26475 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh lục đậm, xanh lục nhạt, vàng, 

trắng 
(731) Công ty TNHH điện tử-hóa 

chất Thiên Bình  (VN) 
Nhà 10, ngách 381/64 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chất phụ gia hóa học cho thuốc bảo vệ thực vật; 
chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế và thú y; hóa chất dùng trong lâm 
nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 

Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây trồng; cây giống. 
 

 
(210) 4-2016-26483 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, xám 
(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 

CTCP  (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhãm 01: Oxy; nit¬; argon. 

 
Nhóm 06: Thép cán; thép cuộn; thép cây; thép hình; phôi thép; sắt thép vụn. 
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Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm thép và nguyên nhiên 
liệu cán thép, xăng, dầu, mỡ, ga và các loại vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ 
cho sản xuất thép và đầu tư phát triển ngành thép; mua bán khí ô xy, nitơ, argon (kể cả 
dạng lỏng). 

 
Nhóm 39: Khai thác cảng và dịch vụ giao nhận; cho thuê kho bãi; vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ. 

 
Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 
thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 
chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại. 

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế công trình sản xuất thép, các công trình công nghiệp và dân 
dụng; chuyển giao công nghệ sản xuất thép và vật liệu kim loại; tư vấn trong lĩnh vực thiết 
kế các công trình sản xuất thép; dịch vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho ngành thép. 

 

 
(210) 4-2016-26485 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, xám 
(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 

CTCP   (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; thép tấm; thép lá cán nguội; thép mạ (kẽm, màu và hợp kim). 
 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm thép và nguyên nhiên 
liệu cán thép, các loại vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và 
đầu tư phát triển ngành thép. 

 
Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 
thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 
chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-26486 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, xám 
(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 

CTCP   (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Lập dự toán và tổng dự toán công trình; thẩm tra dự toán; thẩm tra tổng dự 
toán; tư vấn lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp; tư vấn đấu thầu; lập hồ sơ mời thầu; lập 
kế hoạch đấu thầu; phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu; nghiên cứu thị trường; thăm đò dư 
luận. 

 
Nhóm 36: Điều tra khảo sát và lập dự án đầu tư; thẩm tra dự án đầu tư; tư vấn lập kế 
hoạch đầu tư.  

 
Nhóm 37: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; 
giám sát công tác lắp đặt thiết bị và hệ thống kỹ thuật công trình; giám sát xây dựng và 
hoàn thiện công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông; giám sát công tác lắp đặt 
phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp; lắp đặt máy móc, thiết bị 
công nghiệp; lắp đặt các hệ thống thiết bị kỹ thuật công nghệ khác. 

 
Nhóm 41: Phiên dịch; dịch thuật; giáo dục nghề nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế sơ bộ; thiết kế kỹ thuật; 
thiết kế thi công; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thẩm tra 
thiết kế kỹ thuật; thiết kế kết cấu công trình đường bộ; thẩm tra thiết kế kết cấu công trình 
đường bộ; thiết kế hệ thống điện các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; 
thiết kế hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình dân dụng; thiết kế 
cấp thoát nước - môi trường công trình xây dựng; nghiên cứu và phát triển thực nghiệp 
khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật; tư vấn về môi trường; tư vấn về công nghệ; dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thép, gia công, tráng 
phủ mạ kim loại. 

 

(210) 4-2016-26487 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4 
(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 

CTCP  (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhãm 01: Oxy; nit¬; argon. 
 

Nhóm 06: Thép; sản phẩm thép sau cán; thép ống; phôi thép; tôn các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm thép và nguyên nhiên 
liệu cán thép, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và đầu tư phát triển 
ngành thép; mua bán khí ô xy, nitơ, argon (kể cả dạng lỏng). 

 
Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 
thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 
chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại. 
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(210) 4-2016-26488 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4 

(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 
CTCP   (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhãm 01: Oxy; nit¬; argon.  

 

Nhóm 06: Thép; sản phẩm thép sau cán; thép ống; phôi thép; tôn các loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm thép và nguyên nhiên 

liệu cán thép, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và đầu tư phát triển 

ngành thép; mua bán khí ô xy, nitơ, argon (kể cả dạng lỏng).  

 

Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 

thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 

chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-26489 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4 

(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 
CTCP   (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhãm 01: Oxy; nit¬; argon.  

 

Nhóm 06: Thép; sản phẩm thép sau cán; thép ống; phôi thép; tôn các loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm thép và nguyên nhiên 

liệu cán thép, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và đầu tư phát triển 

ngành thép; mua bán khí ô xy, nitơ, argon (kể cả dạng lỏng).  

 
Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 

thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 

chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại. 
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(210) 4-2016-26490 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4 

(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 
CTCP   (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhãm 01: Oxy; nit¬; argon.  

 

Nhóm 06: Thép; sản phẩm thép sau cán; thép ống; phôi thép; tôn các loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm thép và nguyên nhiên 

liệu cán thép, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và đầu tư phát triển 

ngành thép; mua bán khí ô xy, nitơ, argon (kể cả dạng lỏng).  

 

Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 

thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác) gia công kim loại màu, vật liệu 

chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-26491 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4 

(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 
CTCP   (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhãm 01: Oxy; nit¬; argon. 

 
Nhóm 06: Thép; sản phẩm thép sau cán; thép ống; phôi thép; tôn các loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm thép và nguyên nhiên 

liệu cán thép, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và đầu tư phát triển 

ngành thép; mua bán khí ô xy, nitơ, argon (kể cả dạng lỏng).  

 

Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 

thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 

chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại. 
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(210) 4-2016-26492 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4 

(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 
CTCP   (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540)  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhãm 01: Oxy; nit¬; argon.  

 

Nhóm 06: Thép; sản phẩm thép sau cán; thép ống; phôi thép; tôn các loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm thép và nguyên nhiên 

liệu cán thép, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và đầu tư phát triển 

ngành thép; mua bán khí ô xy, nitơ, argon (kể cả dạng lỏng).  

 

Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 

thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 

chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-26502 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.21; A3.7.24; 5.13.1 

(591) Xanh ngọc, trắng 

(731) 1. Lê Thị Bích Thuỷ  (VN) 
Số 75 - khu giãn dân Đa Sĩ, phường Kiến 

Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

2. Lê Khôi Nguyên   (VN) 
Số 17, phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện cho mục đích giải trí, thể thao, văn hóa và giáo dục; dịch vụ 

giải trí; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích quảng cáo; tổ chức và điều khiển hội 

nghị; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục).  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới); cho thuê quần áo; lập kế hoạch và tổ 

chức hôn lễ; câu lạc bộ gặp gỡ; cho thuê quần áo dạ hội; dịch vụ môi giới hôn nhân.  
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(210) 4-2016-26525 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ALLERGAN, INC.   (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm/thuốc chữa mắt, bao gồm thuốc nhỏ mắt.  

 

 
(210) 4-2016-26540 (220) 26.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.23; 24.17.20 
(591) Xanh tím 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân gốm sứ 
Đại Hồng Phát  (VN) 
ấp Thạnh Bình, thị trấn An Thạnh, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 19: Gốm sứ mỹ thuật dùng trong xây dựng như gạch lát hoa, gạch lát tường. 
 

Nhóm 20: Đôn sứ, bàn ghế bằng sứ các loại (kể cả các sản phẩm trên được làm từ gốm); 
gốm sứ mỹ thuật: tranh. 

 
Nhóm 21: Gốm sứ mỹ thuật bao gồm các bộ ấm trà, các loại chén bát ăn cơm, các loại tô 
đĩa, các loại âu liễn, chân đèn, chân nến, các loại bình hoa, chậu hoa, tranh, tượng (kể cả 
các sản phẩm trên được làm từ gốm).  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm gốm sứ bao gồm các bộ ấm trà, các loại chén bát 
ăn cơm, các loại tô đĩa, các loại âu liễn, chân đèn, chân nến, các loại bình hoa, chậu hoa, 
tranh, tượng, đôn sứ, bàn ghế bằng sứ các loại: gốm sứ mỹ thuật dùng trong xây dựng 
(như gạch lát hoa: hình ảnh lát tường, nhà tắm, nhà bếp, trang trí nội thất kể cả các sản 
phẩm trên được làm từ gốm).  

 

 
(210) 4-2016-26567 (220) 29.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

   

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật điện Hương Giang  
(VN) 
47/8 M tổ 11, ấp Mỹ Huề, xã Trung 
Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Vỏ tủ điện trong nhà và ngoài trời, bảng cách điện, thiết bị đóng cắt điện, thiết 
bị chống sét. 

 

 
(210) 4-2016-26656 (220) 29.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) OSLM LNTERNATIONAL LTD   (SG) 

65 Ubi Avenue 1, OSIM Headquarters, 
Singapore 408939  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chẩn đoán y tế; dụng cụ vật lý trị liệu; đồ đạc 

được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế; dụng cụ chỉnh hình; máy phản xạ (bấm huyệt) 
cho mục đích y tế; dụng cụ mát-xa, thiết bị mát-xa; thiết bị kích thích cơ thần kinh, máy 
mát-xa cầm tay; máy mát-xa mắt, cơ thể và chân (bàn chân); ghế mát-xa được gắn với 
thiết bị mát-xa; máy xoa bóp, mát-xa và vỗ cho mục đích y tế, dụng cụ chữa trị làm săn 
chắc cơ bắp; dụng cụ để tập luyện cơ bắp cho mục đích y tế; đệm, nệm và gối cho mục 
đích y tế; gối cho mục đích chỉnh hình; nệm làm nóng (miếng đệm) bằng điện cho mục 
đích y tế; dụng cụ chữa bệnh bằng không khí nóng; dụng cụ và thiết bị điện tử y khoa 
hoặc chữa bệnh bằng điện tử để điều trị giảm cân; dụng cụ mát-xa làm nóng sâu; máy 
mát-xa chạy điện; dụng cụ mát-xa thẩm mỹ; găng tay mát-xa; dụng cụ làm rung để mát-
xa; dụng cụ mát-xa làm rung bằng động cơ; cảm biến và màn hình nhiệt độ dùng cho mục 
đích y tế; nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; bộ phận và linh kiện cho các sản phẩm trên; 
tất cả trong nhóm 10. 

 

 
(210) 4-2016-26668 (220) 29.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) THE ONE CAMPAIGN   (US) 

1400 Eye Street, NW, Suite 600, 
Washington, District of Columbia, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi xách tay, túi du lịch; ba lô; «; « che nắng; gậy chống; dây đai 
bằng da; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ, sản phẩm bằng da thuộc, cụ thể, da giả, hộp 
bằng da thuộc, hòm bằng da thuộc, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc, dây buộc bằng da 
thuộc, dây da thuộc, vali.  

 

 
(210) 4-2016-26669 (220) 29.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 40-2016-0042394 07.06.2016 KR 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(731) EASTERN INDUSTRIAL CORP  (KR) 

411, 465, Hwarang-ro, Nowon-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 22: Dây thừng; dây đai nâng tải hàng hóa, không làm bằng kim loại; dây đai bằng 
ni lông để vận chuyển hàng hóa; dây đeo bằng vải để vận chuyển hàng hóa, dây để đóng 
gói hàng hóa; dải băng không làm bằng kim loại để buộc hoặc quấn; dây thừng làm từ 
polietilen, dây chằng giữ, không làm bằng kim loại, để vận chuyển hàng hóa; dây treo, 
không làm bằng kim loại, dùng để vận chuyển hàng hóa, dây thừng làm từ sợi tổng hợp; 
dây đai buộc dưới làm từ chất liệu dệt tổng hơp; dây đai buộc dưới có bánh cóc làm từ 
chất liệu dệt tổng hợp; dây đai có khóa cài làm từ chất liệu dệt tổng hợp; dây đai bằng ni 
lông dùng để vận chuyển hàng hóa có móc treo và móc cài; đai hoặc dải dùng cho mành 
mành; dây đai, không làm từ kim loại, dùng để vận chuyển hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2016-26678 (220) 29.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.  

(JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất chiết xuất táo dùng như một thành phần trong sản xuất chất bổ sung; chất 

chiết xuất táo dùng như một thành phần trong sản xuất thức ăn; chất chiết xuất táo dùng 
như một thành phần trong sản xuất đồ uống; chất chiết xuất táo dùng như một thành phần 
trong sản xuất mỹ phẩm; chất chiết xuất táo dùng như một thành phần trong sản xuất chế 
phẩm vệ sinh thân thể; chất chiết xuất táo dùng như một thành phần trong sản xuất dược 
phẩm; chất chiết xuất táo dùng như một thành phần trong sản xuất thức ăn cho vật nuôi; 
chất chiết xuất táo dùng như một thành phần trong sản xuất thức ăn động vật; chất chiết 
xuất táo dùng như một thành phần trong sản xuất chế phẩm thú y; chất chiết xuất táo dùng 
như một thành phần trong sản xuất chế phẩm vệ sinh cá nhân và chất chiết xuất táo dùng 
như một thành phần trong sản xuất chế phẩm vệ sinh gia đình. 

 

 
(210) 4-2016-26689 (220) 29.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 51158 02.03.2016 TT 

(731) GOOGLE INC.   (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được); phần mềm máy vi 

tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) dùng để kiểm soát, giám sát, quản lý, và đo 
lường dữ liệu; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) dùng để quản 
lý việc sử dụng dữ liệu trên mạng lưới viễn thông. 

 
Nhóm 35: Sắp xếp và tiến hành các chương trình tặng thưởng mang tính khuyến khích để 
xúc tiến việc sử dụng và bán phần mềm máy vi tính; cung cấp nơi họp chợ trực tuyến cho 
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người bán và người mua đối với các sản phẩm và dịch vụ; cung cấp nơi họp chợ trực tuyến 
cho các công ty viễn thông và các nhà phát triển ứng dụng di động để đấu giá và trao đổi 
dữ liệu với mục đích cho phép người sử dụng được tái phân phối việc sử dụng dữ liệu của 
khách hàng viễn thông (tiến hành các giao dịch thương mại điện tử). 

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ ứng dụng có tính năng phần mềm giao diện lập trình ứng 
dụng (API) dùng để kiểm soát, giám sát, quản lý, và đo lường dữ liệu; cung cấp dịch vụ 
ứng dụng có tính năng phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API) dùng để quản lý việc 
sử dụng dữ liệu trên mạng lưới viễn thông. 

 

 
(210) 4-2016-26693 (220) 29.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.14; 26.1.2 
(591) Vàng tươi, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất GAP Bình 
Phước Xuân  (VN) 
ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Trái xoài tươi. 

 

 
(210) 4-2016-26704 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn BRG  
(VN) 
Số 18 đường Lý Thường Kiệt, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng trong quá trình mạ điện; chế 

phẩm hóa học dùng để tách dầu mỡ; phân bón dùng cho nông nghiệp; chế phẩm vi sinh 
không dùng cho ngành y và thú y; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô.  

 
Nhóm 02: Thuốc nhuộm; sơn; vecni; chất cắn màu; nhựa tự nhiên trạng thái thô; phẩm 
màu cho thực phẩm.   
Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); khoan xoắn ốc (dụng cụ cầm tay); dao; kéo 
thìa và dĩa; dao cạo.   

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; chân tay và răng giả; đồ đạc bằng gỗ đặc biệt dùng 
cho y tế; ghế bành cho mục đích y tế và nha khoa. 

 
Nhóm 13: Ngòi châm; dây dẫn lửa; súng thể thao; gương ngắm (bộ phận của súng); chất 
nổ; pháo hoa.  
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Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; kim loại 
quý và hợp kim của chúng.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; hộp đựng nhạc cụ; đàn piano; giá nhạc; nhạc cụ dây; nhạc 
cụ điện tử.  

 
Nhóm 17: Cao su tổng hợp; mica thô hoặc bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; 
nhựa tổng hợp dạng bán thành phẩm; chất điện môi (cách điện).  

 
Nhóm 18: Da và giả da; ô; balô; ví; túi du lịch.  

 
Nhóm 22: Lều, mái che bằng vải bạt; túi đựng thư từ; bao để vận chuyển và lưu giữ các 
vật liệu để rời; vật liệu sợi dệt dạng thô.  

 
Nhóm 23: Sợi tơ tằm; chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe; sợi thủy tinh dùng trong ngành 
dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng trong ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Cờ hiệu, biểu ngữ bằng vải; vải phủ bàn chơi bi-a; vải; nhãn mác bằng vải; 
khăn trải bàn, không làm bằng giấy.  

 
Nhóm 25: Quần áo bằng vải; quần áo bằng da; mũ bằng vải; bít tất bằng vải; đồ đội đầu; 
đồ đi chân.  

 
Nhóm 26: Huy hiệu để treo không bằng kim loại quý; cặp tóc; khuy; ruy băng giải 
thưởng; huy hiệu để trang trí không làm bằng kim loại quý; vật trang trí dùng cho quần 
áo.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); trướng treo tường.  

 
Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golf); găng tay 
đánh gôn (golf); dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ 
(phụ kiện chơi gôn).  

 
Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; đường, mật ong, mật đường; gia vị.  

 

Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây, nước khoáng; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa 
cồn; chế phẩm để làm đồ uống.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; tẩu thuốc lá, gạt tàn dùng 
cho người hút thuốc; sản phẩm thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản.   

 
Nhóm 38: Viễn thông; phát thanh; truyền hình; dịch vụ điện thoại.  

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; làm khung cho tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ in; dịch vụ may 
quần áo.  
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Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp 
các phương tiện dụng cụ sử dụng cho chơi gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh 
doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn (golf).  

 

Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 

 
(210) 4-2016-26706 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch Hoàng Minh   (VN) 
Số 18 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, 
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 

triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị, bách hóa tổng hợp (bánh kẹo, đồ uống có cồn và đồ uống 
không cồn, nước uống tinh khiết, thuốc lá, văn phòng phẩm, đồ hàng da (giầy, dép, túi, 
vali), mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ vệ sinh cá nhân, hàng gốm sứ).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ đặt chỗ trước nơi cư trú, nhà nghỉ du lịch, dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch 
vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 

 
(210) 4-2016-26710 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện cơ chính 
xác Toàn Anh  (VN) 
Lô OBT2, số 16 khu X1 Bắc Linh Đàm 
mở rộng, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phụ tùng ô tô, xe máy: dây công tơ mét. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy: dây phanh, dây ga, dây côn.  
 

 
(210) 4-2016-26711 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Vàng nâu, xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PPC An Thịnh 
Đà Nẵng  (VN) 
21 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cho thuê quầy hàng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, 
tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); thẩm định bất động sản; cho 
thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng và nhà ở.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi; giải trí cụ thể là trò chơi dưới nước, trò chơi trên cạn, bơi lội, 
chơi gôn; cung cấp thiết bị phục vụ chơi gôn; dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn; công viên vui 
chơi giải trí, công viên nước và dịch vụ vui chơi giải trí trong khu du lịch sinh thái; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ phục hồi sức khỏe (spa); mát-xa làm đẹp; chăm sóc da mặt, vật lý trị 
liệu; tắm hơi, tắm nắng, xoa bóp trị liệu.  

 

 
(210) 4-2016-26721 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 14.1.13; A14.1.15 
(591) đỏ đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MOTOCO  (VN) 
Số 14 ngõ 177, phố Thanh Đàm, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy. 

 

 
(210) 4-2016-26734 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế 

phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
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trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá 
nhân chứa thuốc, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, nước súc miệng không 
dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa 
rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, 
kẹo, gạo, bột ngũ cốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2016-26735 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế 
phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá 
nhân chứa thuốc, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, nước súc miệng không 
dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa 
rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, 
kẹo, gạo, bột ngũ cốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2016-26738 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.2; A26.11.8; 

7.11.10 
(591) Vàng, đỏ, xanh, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp Toan Vân  (VN) 
Lô 17.8 đường Nguyễn Đình Chính, khu 
đô thị mới, phường Trần Lãm, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt và các sản phẩm từ thịt; rau sạch, quả sạch các loại đã được chế biến hoặc 
bảo quản; rau sạch đã chế biến.  

 

Nhóm 31: Rau tươi; rau sạch (chưa qua chế biến); rau củ tươi.  
 

Nhóm 35: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (rau sạch, đậu sạch, quả 
sạch, thịt và các sản phẩm từ thịt); bán buôn xuất nhập khẩu rau, đậu, củ sạch, quả sạch; 
bán buôn gạo, thóc, ngô, các loại hạt ngũ cốc các loại hoa và cây trồng.  
 
Nhóm 44: Trồng rau, đậu các loại; trồng hoa, cây cảnh, trồng cây gia vị sạch, dược liệu 
sạch các loại. 
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(210) 4-2016-26742 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thủy   (VN) 
Thôn 4, xã Thiệu Vân, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, chi tiết: thiết bị lọc nước uống, bình lọc nước 
uống, bộ lọc nước uống, hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-26766 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.12; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BIGIN   (VN) 
111/6C Bà Điểm 2, ấp Bắc Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ 
tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; dịch vụ mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy 
tính và thiết bị viễn thông. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn và thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế và phân tích 
hệ thống máy tính; cho thuê máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang 
dạng điện tử; tạo lập và duy trì trang web cho người khác. 

 

 
(210) 4-2016-26779 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 5.7.21; 11.3.1; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Mi Na  
(VN) 
127 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Bột cốt dừa (chất béo từ dừa). 
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(210) 4-2016-26809 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Tím, trắng 
(731) CHANG, WEI - SHIH  (TW) 

No.108, Ln. 430, Zhongzheng Rd., 
Xinying Dist., Tainan City 730, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu chống nắng (mỹ phẩm); 

chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân (đồ vệ sinh cá nhân)  
 

 
(210) 4-2016-26818 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Vàng, trắng, nâu đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH CARA Việt Nam  
(VN) 
Phòng 2501, tầng 25, tháp B, tòa nhà 
Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố  Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ 

sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-26848 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 9.7.1 
(731) JARVISH INC.   (TW) 

2F, No. 50, Lane 316, Rueiguang Rd. 
Neihu District, Taipei City, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; 

phần mềm máy vi tính; thiết bị điện tử có thể đeo được có tính năng như hệ thống thông 
tin liên lạc không dây để truyền tiếng và dữ liệu, có tính năng kết nối mạng nội bộ không 
dây, đồng bộ hóa dữ liệu và thông tin liên lạc từ các thiết bị khác, hệ thống dẫn hướng và 
định vị toàn cầu, máy ghi âm và máy nghe nhạc kỹ thuật số, camera, trò chơi điện tử, sổ 
tay điện tử, thiết bị sắp xếp và lên kế hoạch điện tử, thiết bị nhận dạng cũng như thiết bị 
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theo dõi tần số tim, thiết bị theo dõi hoạt động, thiết bị đếm bước chân, thiết bị đo lường 
và tính năng tương tác thực tế-thực tại bổ sung; màn hình hiển thị thông tin ngay tầm mắt 
chuyên dùng cho loại mũ bảo hiểm có gắn màn hình điện tử trong suốt giúp cung cấp 
thông tin dẫn hướng và chỉ đường; ứng dụng cho điện thoại di động (phần mềm có thể tải 
về).  

 

 
(210) 4-2016-26860 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, ghi 
(731) GUANGZHOU YICHENGLONG CAR 

ACCESSORIES CO., LTD.  (CN) 
No.1-1, Guangshan 2 Road, Tianhe 
District, Guangzhou, Guangdong 
Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho xe cộ; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; thiết bị và máy làm lạnh; 

thiết bị khử trùng.  
 

 
(210) 4-2016-26861 (220) 30.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, ghi 
(731) GUANGZHOU YICHENGLONG CAR 

ACCESSORIES CO., LTD.  (CN) 
No.1-1, Guangshan 2 Road, Tianhe 
District, Guangzhou, Guangdong 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Gương chiếu hậu; còi cho xe cộ; tín hiệu điều hướng cho xe cộ [hệ thống đèn 

vàng gắn hai bên xe phát tín hiệu rẽ phải hoặc trái]; vỏ bọc cho ghế xe cộ; bánh lái cho xe 
cộ; bộ ghế nệm cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-26902 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 2.7.12; 26.1.1; 25.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH New Toyo 
Pulppy (Việt Nam)  (VN) 
Số 8, đường số 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa; xà phòng; khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 
được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm 
đẹp; miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).    

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy 
bỏ túi; khăn giấy đa năng.    

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn), khăn ăn bằng giấy; 
khăn giấy tiện lợi khăn giấy bỏ túi; khăn giấy, đa năng, mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; 
khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm 
sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm dẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang 
điểm). 

 

 
(210) 4-2016-26903 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 2.7.12; 26.1.1; 25.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH New Toyo 
Pulppy (Việt Nam)   (VN) 
Số 8, đường số 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa; xà phòng; khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 

được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm 
đẹp; miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).    

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy 
bỏ túi; khăn giấy đa năng.    

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn), khăn ăn bằng giấy; 
khăn giấy tiện lợi khăn giấy bỏ túi; khăn giấy, đa năng, mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; 
khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm 
sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm dẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang 
điểm). 

 

 
(210) 4-2016-26904 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 25.3.1; A11.3.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH New Toyo 
Pulppy (Việt Nam)   (VN) 
Số 8, đường số 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa; xà phòng; khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 
được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm 
đẹp; miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).    

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy 
bỏ túi; khăn giấy đa năng.    

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn), khăn ăn bằng giấy; 
khăn giấy tiện lợi khăn giấy bỏ túi; khăn giấy, đa năng, mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; 
khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm 
sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang 
điểm). 

 

 
(210) 4-2016-26905 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.23; A5.3.15; 26.1.1; 25.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH New Toyo 
Pulppy (Việt Nam)   (VN) 
Số 8, đường số 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa; xà phòng; khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 

được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm 
đẹp; miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).    

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy 
bỏ túi; khăn giấy đa năng.    

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn), khăn ăn bằng giấy; 
khăn giấy tiện lợi khăn giấy bỏ túi; khăn giấy, đa năng, mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; 
khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm 
sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang 
điểm). 

 

 
(210) 4-2016-26978 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.15 
(591) Hồng, đen 

(540) 

  

(731) Lư Hoàng Thâm  (VN) 
453/11 Hà Hoàng Hổ, Tây Khánh 4, 
phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 09: bình ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; dây điện dùng cho xe cộ; công tắc dùng cho 
xe cộ. 

 

Nhóm 12: Săm (ruột) xe; lốp (vỏ) xe; má phanh (thắng); nhông - đĩa (bánh răng lớn-nhỏ); 
sên (xích). 

 

 
(210) 4-2016-26980 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 1.15.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hải Hồng   (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không có ga; nước uống tăng lực không chứa dược 

chất. 
 

 
(210) 4-2016-26984 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 25.5.25; 18.1.5; 18.1.23 
(591) Cam, đỏ, trắng 

(540) 

 (731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ One KSK Petroleum  
(VN) 
538/85 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, phụ tùng ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-26987 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.7.6; 3.5.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - quảng 
cáo và sản xuất phim Nhím 
Production  (VN) 
116/74 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo. 
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(210) 4-2016-27010 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.1.1; A1.1.12; A1.1.2 

(591) Xanh lam, xanh nõn chuối, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tân Hải Linh  (VN) 
47/22/10 Ao Đôi, khu phố 10, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát, đầu ghi hình, bộ trung tâm IP ngôi nhà thông minh, công tắc 

cảm ứng, hệ thống báo trộm, báo cháy, đầu dò.  
 

 
(210) 4-2016-27047 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.23 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Dũng Hà   (VN) 
Số 3 Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ nhà bếp cụ thể là: thiết bị khử mùi không khí, hệ thống và 

thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, bếp ga, bếp điện từ, thiết bị làm nóng 

nước bằng điện, ga.  
 

 
(210) 4-2016-27048 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; A9.7.19 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Dũng Hà   (VN) 
Số 3 Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ nhà bếp cụ thể là: thiết bị khử mùi không khí, hệ thống và 

thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, bếp ga, bếp điện từ, thiết bị làm nóng 

nước bằng điện, ga.   
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(210) 4-2016-27052 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.14 
(591) Trắng, xám, đen 
(731) HUANG WENBIN   (CN) 

No. 39, Shuiche, Xincang Village, 
Xinqiao Town, Yuzhou District, Yulin 
City, Guangxi, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bột nhồi; cà phê đồ uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-27057 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.2; 26.3.23 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Tân Triều 
Dương  (VN) 
102/19B Hồ Biểu Chánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ, cụ thể là: giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội ngoại thất như: giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2016-27059 (220) 31.08.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 3.7.17 
(591) Đỏ sậm 
(731) Công ty TNHH khách sạn Phúc 

Long   (VN) 
136 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ tạm thời; đặt chỗ trọ; nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-27095 (220) 01.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 26.3.2; 26.3.23; 26.4.4; 

A27.7.13 
(731) A.M.R INDUSTRY COMPANY 

LIMITED  (TH) 
66/12-13 Moo.5 Soi Keawinn 
Prachaautid Kanchanapisek Road, 
Tumbol Saothonghin Aumpur Bangyai 
Nonthaburi Province 11140 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo hiểm; vật dụng nút lỗ tai cho thợ lặn; mặt nạ lặn; mũ 
bảo hiểm cho thể thao; găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn; kính bảo 
hộ; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, 
phòng chống bức xạ và phòng chống cháy. 

 

 
(210) 4-2016-27143 (220) 01.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Liên Việt   (VN) 
16 Phan Huy Chú, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; sữa; trái cây được báo quản; trứng; cá được bảo 
quản.  

 

 
(210) 4-2016-27167 (220) 01.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) CYGAMES, INC.   (JP) 

16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo 150 - 0036, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi có thể tải về được dùng cho điện thoại di dộng; chương 
trình trò chơi viđêô dùng cho mục đích thương mại (có thể tải về); chương trình trò chơi 
viđêô dùng cho gia đình (có thể tải về); chương trình trò chơi trên máy vi tính ghi sẵn; 
chương trình trò chơi có thể tải về; phần mềm ứng dụng có thể tải về; phần mềm máy tính 
được ghi sẵn; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; điện thoại di động; điện thoại 
thông minh; dây đeo, hộp đựng chuyên dụng và vỏ điện thoại di động và các bộ phận và 
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phụ kiện dùng cho điện thoại di động; dây đeo, hộp đựng chuyên dụng và vỏ điện thoại 
thông minh và các bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại thông minh; máy và thiết bị 
thông tin liên lạc chạy điện; âm thanh và âm nhạc có thể tải về thông qua mạng lưới thông 
tin liên lạc; thiết bị ghi âm; hình ảnh tĩnh và hình ảnh động có thể tải về thông qua mạng 
lưới thông tin liên lạc; đĩa và băng viđêô đã được ghi sẵn; hình ảnh hoạt hình ở thể động 
có thể tải về; hình ảnh hoạt hình có thể tải về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 

 
Nhóm 16: Khăn lau tay vệ sinh (băng giấy); khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn 
tay bằn giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói thực phẩm 
dùng trong gia đình; khăn bàn bằng giấy; giấy; văn phòng phẩm; ấn phẩm; đồ dùng giảng 
dạy (trừ thiết bị giảng dạy); tranh ảnh phim hoạt hình bằng màng xenluloit (tác phẩm 
tranh vẽ nghệ thuật);bức tranh vẽ và tác phẩm thư pháp; ảnh chụp (được in); giá dựng ảnh 
chụp.  

 

Nhóm 28: Máy và thiết bị trò chơi dùng trong các công viên giải trí; đồ chơi cho vật nuôi 
trong nhà; nhân vật đồ chơi; đồ chơi; búp bê; xúc xăc (trò chơi); bàn chơi thò lò cờ thỏ 
cáo; cốc chơi xúc xắc; bộ chơi cờ; bộ cờ dame (trò chơi); bộ trò chơi ảo thuật (trò chơi); 
bộ chơi cờ đôminô; bài lá; bàn cờ trò chơi; thẻ chơi trò chơi với thiết bị trò chơi (trò chơi); 
thiết bị trò chơi; thiết bị thể thao; trò chơi.  

 

Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ quảng cáo thông qua mạng internet và các mạng thông tin 
liên lạc khác; dịch vụ quảng cáo; cung cấp không gian quảng cáo trên mạng internet và 
các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ phát hành, điều hành và quản lý thẻ khách hàng 
trung thành, dịch vụ thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích và cung cấp thông tin trên 
cơ sở các kết quả nghiên cứu thị trường; dịch vụ quản lý kinh doanh các hoạt động giải trí 
của diễn viên lồng tiếng của diễn viên lồng tiếng nữ, của diễn viên, của diễn viên nữ hoặc 
của nghệ sỹ biểu diễn trên cơ sở hợp đồng; dịch vụ lập kế hoạch, điều hành hoặc quản lý 
kinh doanh của câu lạc bộ fan hâm mộ của diễn viên lồng tiếng, của diễn viên lồng tiếng 
nữ hoặc của nghệ sỹ biểu diễn; tư vấn điều hành và quản lý kinh doanh; dịch vụ lập kế 
hoạch và thực hiện xúc tiến bán hàng cho người khác; cung cấp dịch vụ trao thưởng, đố 
vui có thưởng, quay sổ số, thăm dò ý kiến và trò chơi có thưởng phục vụ cho việc đẩy 
mạnh bán hàng và các thông tin liên quan đến chúng; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ trực 
tuyến tranh ảnh động được tải về; dịch vụ văn phòng giới thiệu và tuyển dụng việc làm 
cho diễn viên, lồng tiếng, cho diễn viên lồng tiếng nữ, cho diễn viên, cho diễn viên nữ 
hoặc nghệ sỹ biểu diễn; văn phòng, tuyển dụng lao động; dịch vụ văn phòng giới thiệu và 
tuyển dụng việc làm cho người thiết kế hoạt hình hoặc người viết sách truyện cười; văn 
phòng tuyển dụng lao động.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình và truyền phát âm thanh hình ảnh; dịch vụ truyền tải dữ 
liệu, âm thanh, hình ảnh và các tập tin đa phương tiện; dịch vụ thông tin liên lạc qua điện 
thoại di động, qua điện thoại thông minh hoặc qua máy tính; dịch vụ bảng thông báo điện 
tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ viễn thông trừ dịch vụ phát thanh truyền hình); dịch vụ 
phát thanh truyền hình đa phương tiện về âm thanh, hình ảnh thông qua mạng internet 
hoặc các mạng liên lạc khác; dịch vụ phát thanh truyền hình; dịch vụ thuê hoặc cho thuê 
điện thoại di động, điện thoại thông minh và các thiết bị thông tin liên lạc khác.  
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ các trò chơi qua điện thoại di động, qua mạng internet và qua 
mạng thông tin liên lạc khác và dịch vụ thông tin liên quan tới chúng; dịch vụ cung cấp 
trò chơi trực tuyến dịch vụ giải trí); dịch vụ cung cấp tiện ghi vui chơi giải trí; dịch vụ 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tái xuống được); dịch vụ trình chiếu, 
sản xuất hoặc phân phối phim hoạt hình (trừ phim quảng cáo); dịch vụ trình chiếu, sản 
xuất hoặc phân phối phim điện ảnh (trừ phim quảng cáo); đạo diễn hoặc trình diễn các vở 
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kịch truyền hình và kịch sân khấu; trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; dịch vụ cung 
cấp hình ảnh, âm nhạc hoặc âm thanh trực tuyến, (không tải xuống được); dịch vụ cung 
cấp hình ảnh hoặc hình ảnh với âm thanh trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ cung 
cấp hình ảnh hoạt hình và phim ảnh thông qua mạng internet (dịch vụ giải trí); dịch vụ lập 
kế hoạch, điều hành hoặc tổ chức các cuộc thi trong lĩnh vực sáng tạo trò chơi trực tuyến; 
dịch vụ lập kế hoạch, điều hành hoặc tổ chức các cuộc thi trong lĩnh vực trò chơi trực 
tuyến, dịch vụ lập kế hoạch, điều hành hoặc tổ chức sự kiện cho các nhân vật tham gia 
triển lãm (cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục); dịch vụ lập kế hoạch, điều hành hoặc tổ 
chức sự kiện (ngoại trừ phim ảnh, biểu diễn giải trí, diễn kịch, biểu diễn âm nhạc, thể 
thao, đua ngựa, đua xe đạp, đua thuyền và đua xe ô tô); sản xuất các chương trình hoạt 
hình trên truyền hình (trừ phim quàng cáo), sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; sản xuất các chương trình viđêô về giáo dục, vê văn hóa, về giải trí, về thể 
thao, ngoại trừ phim ảnh, các chương trình phát thanh truyền hình và quảng cáo); sản xuất 
đĩa CD-ROM gốc các trò chơi (cho mục đích giải trí); sản xuất đĩa gốc các đĩa hình và đĩa 
tiếng (ngoại trừ phim ảnh, các chương trình phát thanh truyền hình và quảng cáo); dịch vụ 
giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ thuê hoặc cho thuê băng trò chơi, đĩa từ tính và các 
phương tiện ghi quang học trong đó ghi các chương trình trò chơi (cho mục đích giải trí); 
dịch vụ giảng dạy kiến thức về trò chơi và cung cấp đào tạo về trò chơi; dịch vụ giáo dục 
thông qua phim hoạt hình; dịch vụ giảng dạy về nghệ thuật, về thể thao hoặc về tri thức; 
dịch vụ xuất bản sách liên quan tới trò chơi.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phim hoạt hình; dịch vụ thiết kế; dịch vụ thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính và dịch vụ tư vấn và cố vấn trong lĩnh vực đó; dịch vụ thiết kế hoặc 
bảo trì các trang web dành cho điện thoại di động và các trang web khác; dịch vụ thiết kế, 
tạo lập hoặc bảo trì các chương trình trò chơi cho điện thoại di động và các chương trình 
khác; dịch vụ thiết kế, tạo lập hoặc bảo trì các chương trình máy tính; cho thuê không 
gian lưu trữ trên máy tính chủ địa chỉ trang tin điện từ); dịch vụ cho thuê máy chủ; cung 
cấp công cụ tìm kiếm (trên internet); dịch vụ thuê hoặc cho thuê máy vi tính; dịch vụ thuê 
hoặc cho thuê chương trình máy vi tính; dịch vụ cung cấp phần mềm thông qua ứng dụng 
(ASP); cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch vụ điện toán đám mây; cung cấp 
chương trình máy tính; cho thuê máy tính chủ lưu trữ các bản tin điện tử và các trang web 
máy tính; cho thuê máy tính chủ lưu trữ các bản tin điện tử hoặc trang web; cho thuê máy 
tính chủ lưu trữ thông tin truyền thông qua mạng lưới thông tin liên lạc. 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi có thể tải về được dùng cho điện thoại di dộng; chương 

trình trò chơi viđêô dùng cho mục đích thương mại (có thể tải về); chương trình trò chơi 
viđêô dùng cho gia đình (có thể tải về); chương trình trò chơi trên máy vi tính ghi sẵn; 
chương trình trò chơi có thể tải về; phần mềm ứng dụng có thể tải về; phần mềm máy tính 
được ghi sẵn; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; điện thoại di động; điện thoại 
thông minh; dây đeo, hộp đựng chuyên dụng và vỏ điện thoại di động và các bộ phận và 
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phụ kiện dùng cho điện thoại di động; dây đeo, hộp đựng chuyên dụng và vỏ điện thoại 
thông minh và các bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại thông minh; máy và thiết bị 
thông tin liên lạc chạy điện; âm thanh và âm nhạc có thể tải về thông qua mạng lưới thông 
tin liên lạc; thiết bị ghi âm; hình ảnh tĩnh và hình ảnh động có thể tải về thông qua mạng 
lưới thông tin liên lạc; đĩa và băng viđêô đã được ghi sẵn; hình ảnh hoạt hình ở thể động 
có thể tải về; hình ảnh hoạt hình có thể tải về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 

 

Nhóm 16: Khăn lau tay vệ sinh (băng giấy); khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn 
tay bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói thực phẩm 
dùng trong gia đình; khăn bàn bằng giấy; giấy; văn phòng phẩm; ấn phẩm; đồ dùng giảng 
dạy (trừ thiết bị giảng dạy); tranh ảnh phim hoạt hình bằng màng xenluloit (tác phẩm 
tranh vẽ nghệ thuật);bức tranh vẽ và tác phẩm thư pháp; ảnh chụp (được in); giá dựng ảnh 
chụp. 

 

Nhóm 28: Máy và thiết bị trò chơi dùng trong các công viên giải trí; đồ chơi cho vật nuôi 
trong nhà; nhân vật đồ chơi; đồ chơi; búp bê; xúc xắc (trò chơi); bàn chơi thò lò cờ thỏ 
cáo; cốc chơi xúc xắc; bộ chơi cờ; bộ cờ dame (trò chơi); bộ trò chơi ảo thuật (trò chơi); 
bộ chơi cờ đôminô; bài lá; bàn cờ trò chơi; thẻ chơi trò chơi với thiết bị trò chơi (trò chơi); 
thiết bị trò chơi; thiết bị thể thao; trò chơi. 

 

Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ quảng cáo thông qua mạng internet và các mạng thông tin 
liên lạc khác; dịch vụ quảng cáo; cung cấp không gian quảng cáo trên mạng internet và 
các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ phát hành, điều hành và quản lý thẻ khách hàng 
trung thành, dịch vụ thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích và cung cấp thông tin trên 
cơ sở các kết quả nghiên cứu thị trường; dịch vụ quản lý kinh doanh các hoạt động giải trí 
của diễn viên lồng tiếng của diễn viên lồng tiếng nữ, của diễn viên, của diễn viên nữ hoặc 
của nghệ sỹ biểu diễn trên cơ sở hợp đồng; dịch vụ lập kế hoạch, điều hành hoặc quản lý 
kinh doanh của câu lạc bộ fan hâm mộ của diễn viên lồng tiếng, của diễn viên lồng tiếng 
nữ hoặc của nghệ sỹ biểu diễn; dịch vụ tư vấn điều hành và quản lý kinh doanh; dịch vụ 
lập kế hoạch và thực hiện xúc tiến bán hàng cho người khác; cung cấp dịch vụ trao 
thưởng, đố vui có thưởng, quay sổ số, thăm dò ý kiến và trò chơi có thưởng phục vụ cho 
việc đẩy mạnh bán hàng và các thông tin liên quan đến chúng; dịch vụ bán buôn hoặc bán 
lẻ trực tuyến tranh ảnh động được tải về; dịch vụ văn phòng giới thiệu và tuyển dụng việc 
làm cho diễn viên, lồng tiếng, cho diễn viên lồng tiếng nữ, cho diễn viên, cho diễn viên nữ 
hoặc nghệ sỹ biểu diễn; văn phòng, tuyên dụng lao động; dịch vụ văn phòng giới thiệu và 
tuyển dụng việc làm cho người thiết kế hoạt hình hoặc người viết sách truyện cười; văn 
phòng tuyển dụng lao động. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình và truyền phát âm thanh hình ảnh; dịch vụ truyền tải dữ 
liệu, âm thanh, hình ảnh và các tập tin đa phương tiện; dịch vụ thông tin liên lạc qua điện 
thoại di động, qua điện thoại thông minh hoặc qua máy tính; dịch vụ bảng thông báo điện 
tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ viễn thông trừ dịch vụ phát thanh truyền hình); dịch vụ 
phát thanh truyền hình đa phương tiện về âm thanh, hình ảnh thông qua mạng internet 
hoặc các mạng liên lạc khác; dịch vụ phát thanh truyền hình; dịch vụ thuê hoặc cho thuê 
điện thoại di động, điện thoại thông minh và các thiết bị thông tin liên lạc khác. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ các trò chơi qua điện thoại di động, qua mạng internet và qua 
mạng thông tin liên lạc khác và dịch vụ thông tin liên quan tới chúng; dịch vụ cung cấp 
trò chơi trực tuyến dịch vụ giải trí); dịch vụ cung cấp tiện ghi vui chơi giải trí; dịch vụ 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ trình chiếu, 
sản xuất hoặc phân phối phim hoạt hình (trừ phim quảng cáo); dịch vụ trình chiếu, sản 
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xuất hoặc phân phối phim điện ảnh (trừ phim quảng cáo); đạo diễn hoặc trình diễn các vở 
kịch truyền hình và kịch sân khấu; trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; dịch vụ cung 
cấp hình ảnh, âm nhạc hoặc âm thanh trực tuyến, (không tải xuống được); dịch vụ cung 
cấp hình ảnh hoặc hình ảnh với âm thanh trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ cung 
cấp hình ảnh hoạt hình và phim ảnh thông qua mạng internet (dịch vụ giải trí); dịch vụ lập 
kế hoạch, điều hành hoặc tổ chức các cuộc thi trong lĩnh vực sáng tạo trò chơi trực tuyến; 
dịch vụ lập kế hoạch, điều hành hoặc tổ chức các cuộc thi trong lĩnh vực trò chơi trực 
tuyến, dịch vụ lập kế hoạch, điều hành hoặc tổ chức sự kiện cho các nhân vật tham gia 
triển lãm (cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục); dịch vụ lập kế hoạch, điều hành hoặc tổ 
chức sự kiện (ngoại trừ phim ảnh, biểu diễn giải trí, diễn kịch, biểu diễn âm nhạc, thể 
thao, đua ngựa, đua xe đạp, đua thuyền và đua xe ô tô); sản xuất các chương trình hoạt 
hình trên truyền hình (trừ phim quảng cáo), sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; sản xuất các chương trình viđêô về giáo dục, về văn hóa, về giải trí, về thể 
thao, ngoại trừ phim ảnh, các chương trình phát thanh truyên hình và quảng cáo); sản xuất 
đĩa CD-ROM gốc các trò chơi (cho mục đích giải trí); sản xuất đĩa gốc các đĩa hình và đĩa 
tiếng (ngoại trừ phim ảnh, các chương trình phát thanh truyền hình và quảng cáo); dịch vụ 
giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ thuê hoặc cho thuê băng trò chơi, đĩa từ tính và các 
phương tiện ghi quang học trong đó ghi các chương trình trò chơi (cho mục đích giải trí); 
dịch vụ giảng dạy kiến thức về trò chơi và cung cấp đào tạo về trò chơi; dịch vụ giáo dục 
thông qua phim hoạt hình; dịch vụ giảng dạy về nghệ thuật, về thể thao hoặc về tri thức; 
dịch vụ xuất bản sách liên quan tới trò chơi. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phim hoạt hình; dịch vụ thiết kế; dịch vụ thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính và dịch vụ tư vấn và cố vấn trong lĩnh vực đó; dịch vụ thiết kế hoặc 
bảo trì các trang web dành cho điện thoại di động và các trang web khác; dịch vụ thiết kế, 
tạo lập hoặc bảo trì các chương trình trò chơi cho điện thoại di động và các chương trình 
khác; dịch vụ thiết kế, tạo lập hoặc bảo trì các chương trình máy tính; cho thuê không 
gian lưu trữ trên máy tính chủ địa chỉ trang tin điện từ); dịch vụ cho thuê máy chủ; cung 
cấp công cụ tìm kiếm (trên internet); dịch vụ thuê hoặc cho thuê máy vi tính; dịch vụ thuê 
hoặc cho thuê chương trình máy vi tính; dịch vụ cung cấp phần mềm thông qua ứng dụng 
(ASP); cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch vụ điện toán đám mây; cung cấp 
chương trình máy tính; cho thuê máy tính chủ lưu trữ các bản tin điện tử và các trang web 
máy tính; cho thuê máy tính chủ lưu trữ các bản tin điện tử hoặc trang web; cho thuê máy 
tính chủ lưu trữ thông tin truyền thông qua mạng lưới thông tin liên lạc. 

 

(210) 4-2016-27182 (220) 01.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; 25.5.1 
(731) GUANGDONG BOLISON 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
1308, Bldg.No.1, Bailida Plaza, No.3 
Nanfeng Av., Yundonghai St., Sanshui 
Dist., Foshan, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 01: Gas hóa rắn dùng trong công nghiệp; axit fomic; canxi cacbonat; axetylen; chất 

tăng tốc lưu hóa; hóa chất công nghiệp; chất dẻo dạng thô; chất dẻo hóa học; hóa chất để 
hàn; keo. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1024 

Nhóm 07: Khung xe sợi; máy nhuộm; máy chạm trổ; thiết bị điện để làm kín bao bì bằng 
chất dẻo; máy chế biến chất dẻo; máy sản xuất thủy tinh; máy cơ điện dùng cho công 
nghiệp hóa chất; máy khai thác mỏ; máy bơm. 

 
Nhóm 11: Đèn điện; đèn cho ô tô; đèn lồng chiếu sáng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; tủ 
lạnh; quạt [bộ phận của hệ thống điều hoà không khí]; bơm nhiệt; vòi [van]; thiết bị dùng 
cho bồn tắm; hệ thống làm sạch nước. 

 
Nhóm 19: Bê tông; chất liên kết cho quá trình chế tác các sản phẩm từ đá; thạch cao; tấm 
bia mộ, không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; 
vữa amiăng; kính xây dựng; khung nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng; 
lớp phủ [vật liệu xây dựng]; khuôn đúc không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tuyển dụng lao động; dịch vụ tái lập 
kinh doanh; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ kế toán; tìm kiếm tài trợ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-27189 (220) 01.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; 26.1.1; A8.1.16; A11.1.6 
(591) Nâu, trắng, đỏ 
(731) ZHOU JIE  (CN) 

No. 501, 24 Building, Nampo Village, 
Foshan City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện (cụ thể: đồ ăn từ mỳ sợi; sủi cảo; bánh bao); nhà hàng bán thức ăn mang về; nhà 
hàng bán đồ ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2016-27205 (220) 01.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; A5.3.15; 26.1.1; A2.1.23; A2.3.23
(591) Nâu, xanh lá cây, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH ĐL Nguyên Vũ  

(VN) 
91A/3 Tự Phước, phường 11, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả sấy khô. 
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(210) 4-2016-27220 (220) 01.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) HOUGHTON TECHNICAL CORP. (A 

DELAWARE CORPORATION)   (US) 
1011 Centre Road, Suite 322, 
Wilmington, Delaware 19805, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 02: Chất chống rỉ. 
 

 
(210) 4-2016-27226 (220) 01.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.16; A26.11.12; 26.3.1 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH thủy sản 
Camimex  (VN) 
Số 333, đường Cao Thắng, phường 8, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

2. Công ty cổ phần Chế biến 
thủy sản và Xuất nhập khẩu 
Cà Mau  (VN) 
Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, 
phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán, phân phối, xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm thủy 
sản đã qua chế biến như: tôm, cua, cá, mực; kinh doanh mua bán, phân phối con giống 
thủy sản như: tôm giống, cua giống, cá giống, mực giống. 

 

(210) 4-2016-27227 (220) 01.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.16; 25.5.2; 26.1.1; 5.11.1; A25.7.22 
(591) Xanh nước biển, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH thủy sản 
Camimex  (VN) 
Số 333, đường Cao Thắng, phường 8, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

2. Công ty cổ phần Chế biến 
thủy sản và Xuất nhập khẩu 
Cà Mau  (VN) 
Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, 
phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

3. Công ty TNHH một thành 
viên chế biến thủy sản Hải 
Nam  (VN) 
Số 125 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  
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(511)   Nhóm 29: Thủy sản đã qua chế biến như: tôm, cua, cá, mực. 
 

Nhóm 31: Thủy sản giống như: tôm giống, cua giống, cá giống, mực giống. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán, phân phối, xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm thủy 
sản đã qua chế biến như: tôm, cua, cá, mực; kinh doanh mua bán, phân phối con giống 
thủy sản như: tôm giống, cua giống, cá giống, mực giống. 

 
Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản biển như: tôm, cua, cá, mực. 

 

 
(210) 4-2016-27244 (220) 01.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; A26.11.13; 1.15.24 
(591) Đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
kinh doanh Viva  (VN) 
Số 84 - 86 Nguyễn Trường Té, phường 
12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn về quản lý doanh nghiệp; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức 

kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh; các dịch vụ về kế toán và kiểm kê. 
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; dịch vụ cung cấp thông tin về tài chính và các dịch vụ quản lý 
tài chính; quản lý tài chính; bảo trợ tài chính; dịch vụ làm tài chính. 

 

(210) 4-2016-27258 (220) 05.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.15.21; 26.1.1; A5.1.16; 5.1.1; 7.1.6; 

26.3.4; 26.1.10 
(731) DEGNER CO., LTD.   (JP) 

39-6 Hanano Oka - Cho, Kamikazan, 
Yamashina-Ku, Kyoto, Japan 607-8462  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Túi đeo yên xe thích hợp cho xe có động cơ hai bánh.  
 

Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); vòng đeo cổ tay cổ chân (đồ 
trang sức). 

 
Nhóm 18: Túi da dùng cho xe đạp, cụ thể là túi đeo sau yên xe, túi đựng dụng cụ (túi 
rỗng), túi đeo sau ghế; túi đeo trên người, cụ thể là ba lô, túi đeo trên vai, túi đeo ngang 
thắt lưng, túi đeo chéo ngang người/hông, túi nhỏ đeo cạnh hông, túi nhỏ (túi), túi đeo có 
miệng túi được đóng bằng dây rút; túi bằng da thuộc để đóng gói hàng hóa; túi đeo yên xe 
loại nhỏ; phụ kiện bằng da, cụ thể là bao da để móc chìa khóa, ví để móc chìa khóa, ví 
nhỏ đựng tiền xu, bao đựng điện thoại, bao đựng máy ảnh, bao đựng bật lửa. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1027 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, găng tay (trang phục), thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 28: Đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao).  
 

 
(210) 4-2016-27259 (220) 05.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(731) DEGNER CO., LTD.  (JP) 

39-6 Hanano Oka - Cho, Kamikazan, 
Yamashina-Ku, Kyoto, Japan 607-8462 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); đồng hồ và đồng hồ đeo tay.  
 

Nhóm 18: Túi đeo trên người, cụ thể là túi đeo ngang thắt lưng, túi nhỏ (túi); phụ kiện 
bằng da, cụ thể là ví bỏ túi, bao để móc chìa khóa, ví để móc chìa khóa, ví nhỏ đựng tiền 
xu, bao đựng bật lửa. 

 

 
(210) 4-2016-27302 (220) 05.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hoàng Thị Thu Hằng   (VN) 

Số 26B, ngõ 189 đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn đội đầu bóng LED tích điện. 

 

 
(210) 4-2016-27303 (220) 05.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.3.5; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ vàng, đen, trắng 
(731) Hoàng Thị Thu Hằng   (VN) 

Số 26B, ngõ 189 đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn đội đầu bóng LED tích điện. 
 

 
(210) 4-2016-27306 (220) 05.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen, hồng 
(731) Hoàng Thị Thu Hằng    (VN) 

Số 26B, ngõ 189 đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn đội đầu bóng LED tích điện. 

 

 
(210) 4-2016-27396 (220) 05.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) LAI WEIBIN  (CN) 

Troops 29, Guoying Leguang Farm, 
Ledongli Autonomous County, Hainan, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; máy khí nén; bộ trao đổi nhiệt 

[bộ phận của máy móc]; bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; khớp nối kín [bộ 
phận máy móc]; pít-tông [bộ phận của máy hoặc động cơ]; lót phanh trừ loại dùng cho xe 
cộ; bộ truyền động cho máy móc; miếng đệm chống ma sát cho máy; cơ cấu đẩy không 
dùng cho xe cộ mặt đất. 

 
 

(210) 4-2016-27503 (220) 06.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; 1.1.14; A1.1.2; A26.11.8 
(591) Trắng đỏ, xanh lam, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại nhựa 
Hà Linh  (VN) 
Lô B2 - 26, 27 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Đông Hiệp B, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm. 
 

 
(210) 4-2016-27513 (220) 06.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) Công ty TNHH quảng cáo Sinh 

Động  (VN) 
G-801 tòa nhà The Manor Officetel, số 

91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; đại lý quảng cáo; marketing; nghiên cứu thị trường; 

thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-27554 (220) 07.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Chau Thị Sểnh  
(VN) 
37-39 đường Lê Lai, khu phố 5, phường 
Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên 

Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến như, tôm, cua, cá, mực, ba khía, bạch tuộc.  
 

 
(210) 4-2016-27594 (220) 07.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) KAREN MURRELL ENTERPRISES 

LIMITED  (NZ) 

9th Floor Southern Cross Building, cnr 
Victoria and High Street, Auckland, New 

Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; son môi; chất làm bóng môi; chì kẻ môi; son 

môi dạng bút; son dưỡng môi; hộp đựng son môi; nước hoa; chất thơm; chất làm thơm 

phòng; tinh dầu; nước xức tóc; kem đánh răng.  
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(210) 4-2016-27595 (220) 07.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) KAREN MURRELL ENTERPRISES 

LIMITED   (NZ) 
9th Floor Southern Cross Building, cnr 
Victoria and High Street, Auckland, New 
Zealand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; son môi; chất làm bóng môi; chì kẻ môi; son 

môi dạng bút; son dưỡng môi; hộp đựng son môi; nước hoa; chất thơm; chất làm thơm 
phòng; tinh dầu; nước xức tóc; kem đánh răng.  

 

 
(210) 4-2016-27667 (220) 07.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, da cam, vàng, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Du 
lịch Môi trường Sbussan Việt 
Nam   (VN) 
Số 1/33 Nguyễn Công Trứ, phường Đông 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-27668 (220) 07.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 1.15.15 
(591) Trắng; xanh nước biển đậm; xanh nước 

biển nhạt, da cam; vàng; đỏ; hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Du 
lịch Môi trường Sbussan Việt 
Nam  (VN) 
Số 1/31 Nguyễn Công Trứ, phường Đông 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước.  
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(210) 4-2016-27669 (220) 07.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, da cam, vàng, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Du 
lịch Môi trường Sbussan Việt 
Nam  (VN) 
Số 1/31 Nguyễn Công Trứ, phường Đông 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-27698 (220) 08.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất Tuấn Hùng  
(VN) 
Số 20/B5, đường Nguyễn Cảnh Dị, khu 
đô thị Đại Kim, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh (bao gồm dụng cụ nấu nướng dùng điện, ấm 
điện).  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động chức 
năng văn phòng. 

 

 
(210) 4-2016-27699 (220) 08.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 1.15.5; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, vàng cam, xanh lá cây, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất Tuấn Hùng  
(VN) 
Số 20/B5, đường Nguyễn Cảnh Dị, khu 
đô thị Đại Kim, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh (bao gồm dụng cụ nấu nướng dùng điện, ấm 
điện).   

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động chức 
năng văn phòng. 

 

 
(210) 4-2016-27799 (220) 08.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) GULBAHAR TOBACCO 

INTERNATIONAL FZE  (AE) 
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; vật dụng cho người hút thuốc, diêm. 

 

 
(210) 4-2016-27834 (220) 08.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.3 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 
(731) Công ty cổ phần giao nhận và 

vận chuyển IN DO Trần  (VN) 
52-54-56 Trường Sơn, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; đại lý vận tải hàng 

hải, hàng không; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế; cho thuê 
kho bãi; vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư 
tín. 

 

 
(210) 4-2016-27856 (220) 08.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 1.7.6; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) FUTAMURA KAGAKU KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
29-16, Meieki 2-chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi, Aichi, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước công nghiệp; bộ lọc làm sạch nước công nghiệp; thiết bị 
làm sạch nước máy; bộ lọc làm sạch nước máy; bộ lọc nước máy gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-27857 (220) 08.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) FUTAMURA KAGAKU KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
29-16, Meieki 2-chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi, Aichi, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước công nghiệp; bộ lọc làm sạch nước công nghiệp; thiết bị 

làm sạch nước máy; bộ lọc làm sạch nước máy; bộ lọc nước máy gia dụng. 
 

 
(210) 4-2016-27858 (220) 08.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) FUTAMURA KAGAKU KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
29-16, Meieki 2-chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi, Aichi, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước công nghiệp; bộ lọc làm sạch nước công nghiệp; thiết bị 
làm sạch nước máy; bộ lọc làm sạch nước máy; bộ lọc nước máy gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-27859 (220) 08.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) FUTAMURA KAGAKU KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
29-16, Meieki 2-chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi, Aichi, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước công nghiệp; bộ lọc làm sạch nước công nghiệp; thiết bị 
làm sạch nước máy; bộ lọc làm sạch nước máy; bộ lọc nước máy gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-27860 (220) 08.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
DUMIYO Nhật Bản  (VN) 
Số 1, ngõ 205, đường Nguyễn Hoàng 
Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất, vòng tránh thai, dụng cụ 
sản khoa, thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-27871 (220) 08.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Nguyệt Lục 

Bảo  (VN) 
C62 KDC Trần Hưng Đạo, phường 2, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; chất bổ 
sung dinh dưỡng.  

 
 

(210) 4-2016-27902 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH môi trường & 

công nghệ Xanh Việt   (VN) 
Tòa nhà Xanh Việt, khu đô thị số 1 Đền 
Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi các sản phẩm: máy móc, 

thiết bị và phụ tùng máy phục vụ trong lĩnh vực xử lý môi trường; lập dự toán công trình.  
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư cụ thể: đầu tư tài chính; ước lượng giá sửa chữa; cho thuê bất 
động sản.  

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải và khí thải; 
tẩy uế; làm sạch đường phố.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển rác thải; thu gom rác thải; cho thuê xe; môi giới vận tải.  
 

Nhóm 40: Tiêu hủy rác và chất thải; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải; xử lý 
nước và không khí.  

 

Nhóm 42: Tư vấn về môi trường cụ thể: tư vấn thực hiện dịch vụ kỹ thuật môi trường và 
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường, báo 
cáo giám sát môi trường, lập báo cáo xin cấp giấy phép xin xử lý nước thải; thẩm định các 
công trình xử lý nước cấp, nước thải và khí thải; dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ; cung cấp nước sạch và bảo vệ môi trường; tư vấn thiết kế xây dựng các 
dự án trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, rác thải và khí thải; kiểm tra và 
đo lường các chỉ số môi trường.  
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(210) 4-2016-27903 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH môi trường & 

công nghệ Xanh Việt  (VN) 
Tòa nhà Xanh Việt, khu đô thị số 1 Đền 
Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thịt gia súc, gia cầm đã qua chế biến; rau, củ, 

quả đã được bảo quản; trứng.  
 

Nhóm 31: Rau xanh, củ, quả tươi; thủy hải sản tươi sống; gia cầm còn sống; nấm tươi.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: thủy hải sản 
đã qua chế biến, thịt gia súc, gia cầm đã qua chế biến, rau, củ, quả đã được bảo quản, 
trứng, rau xanh, củ, quả tươi, thịt gia súc tươi sống, thủy hải sản tươi sống, gia cầm còn 
sống, nấm tươi.  

 

 
(210) 4-2016-27934 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) DONG-A ST CO., LTD.   (KR) 

64 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, 
Seoul 02587, South Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh về tiêu hóa; dược phẩm hỗ trợ tiêu hóa; 

sợi dùng cho ăn kiêng hỗ trợ tiêu hóa.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hỗ trợ tiêu hóa (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không cồn; 
đồ uống chứa chất xơ  (không cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống có chứa 
vitamin (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-27939 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 18.1.5 
(731) BEIJING MOBIKE TECHNOLOGY 

CO., LTD   (CN) 
Door 6, 3rd Floor, Building B, 768 
Innovation Park, #5 Xueqing Road, 
Haidian District, Beijing, China  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: ứng dụng phần mềm máy tính, tải xuống được; bảng thông báo điện tử; ốp lưng 
cho điện thoại thông minh; bao cho điện thoại di động thông minh; thiết bị định vị toàn 
cầu [GPS]; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; mũ bảo hiểm; kính đeo mắt; 
pin điện dùng cho xe cộ; ắc quy điện dùng cho xe cộ; ống nghe; tai nghe; dụng cụ hàng 
hải. 

 

Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp hoặc xe mô tô; xe đạp điện; xe cộ chạy bằng điện; lốp xe đạp; 
lốp xe đạp hoặc xe mô tô; túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; thiết bị chống trộm cho xe cộ; 
xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; lốp liền săm cho xe đạp; lốp liền săm 
cho xe đạp hoặc xe mô tô; phanh cho xe đạp; thiết bị chống lóa dùng cho xe cộ; thiết bị 
chống chói dùng cho xe cộ. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp nơi trao đổi mua bán trực tuyến 
cho người mua và người bán các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến xe đạp và phụ tùng xe 
đạp; tuyển dụng lao động; xử lý văn bản; tìm kiếm nguồn tài trợ; kiểm toán doanh nghiệp; 
quản lý thương mại về việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác. 

 

Nhóm 37: Rửa xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe cộ hỏng; sạc ắc quy cho xe 
cộ; đắp lốp [lốp xe]; cân bằng lốp; bọc đệm; đánh véc ni; sơn nội thất và ngoại thất; sơn 
xe cộ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; dịch vụ dọn nhà. 

 

Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại di 
động; cung cấp phòng nói chuyện trên internet; gửi tin nhắn; dịch vụ bảng thông báo điện 
tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ tin nhắn điện tử; dịch vụ truyền hình; cung cấp quyền truy 
cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp truy cập đến cơ sở dữ liệu; dịch 
vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông. 

 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ; chuyên chở bằng xe đẩy tay hoặc 
xe do động vật kéo; dịch vụ kéo xe cộ bị hỏng; vận chuyển bằng xe đạp; vận chuyển bằng 
xe cộ hoạt động bằng sức người; vận chuyển bằng xe hai bánh có động cơ; cho thuê xe 
đạp; cho thuê mũ bảo hiểm xe đạp; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ cho thuê xe 
đạp. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; cố vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; giám sát hệ 
thống máy tính nhờ truy cập từ xa; phân tích hệ thống máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi 
dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; 
thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); thiết kế xe đạp.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí 
tuệ; li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo 
an ninh; cố vấn an ninh; dịch vụ trông nhà; mở khoá an toàn; dịch vụ bảo vệ đêm; dịch vụ 
vệ sĩ. 

 

 
(210) 4-2016-27961 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Mạnh Miêu Thường  (VN) 
133 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây [đồ uống]; nước [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước uống có 
ga. 

 

 
(210) 4-2016-27962 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.24; 25.7.25; 2.9.1 
(591) Tím, đỏ, hồng, cam, nâu, vàng, xanh lá 

cây, trắng 

(540) 

  

(731) Mạnh Miêu Thường  (VN) 
133 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước giải khát bằng 

trái cây [đồ uống]; nước [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước uống có 
ga. 

 

 
(210) 4-2016-27970 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng PROVENCE   (VN) 
149B Trương Định, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 

 
(210) 4-2016-27971 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần ANPER Việt  

(VN) 
Số 22, ngách 11, ngõ 223, đường Đại 
Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sơn.  
 

 
(210) 4-2016-27980 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Dược  (VN) 
120/2G Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-27987 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; A5.3.13; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu sắc 
đẹp và dinh dưỡng Soc  (VN) 
144 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ 

Nhật Bản: sữa, sữa bột, bột sữa, sữa trẻ em và nhũ nhi, đồ uống không cồn, đồ uống có 
cồn, dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, giường, tủ, bàn, ghế, đèn điện, bộ đèn điện, giày 
dép, nhạc cụ, thiết bị âm thanh và thiết bị chiếu sáng dùng cho sân khấu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói các sản phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bản.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; tất cả sử dụng các sản phẩm có nguồn 
gốc từ Nhật Bản.  

 

 
(210) 4-2016-28000 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH RI CHI CO  (VN) 

Khu 7, phường Hải Yên, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn điện; thiết bị sưởi ấm chạy điện; thiết bị phân phối nước; thiết bị và hệ 
thống thông gió; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm và thiết bị nhà tắm.  

 
Nhóm 19: Kính xây dựng; kính an toàn; gạch ốp tường; ống cứng dẫn nước không bằng 
kim loại; van dẫn ống nước không bằng kim loại hoặc chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2016-28007 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.6; 26.1.2; 2.7.23; 2.7.16 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) LU, PEI HSING   (TW) 

9F.-1, No.241, Fuguo Rd., Zuoying 
Dist., Kaohsiung City 813, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-28008 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SANKOGAN CO., LTD.    (JP) 

700-1 Imazumi, Gose City, Nara, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất bổ sung ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-28011 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty xuất nhập khẩu 

Thuốc Lá  (VN) 
41 Lê Quý Đôn, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; tẩu thuốc lá; bật lửa dùng cho người 

hút thuốc.  
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(210) 4-2016-28014 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) TURNER BROADCASTING SYSTEM, 

INC.   (US) 
One CNN Center, Atlanta, GA 30303, 
USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và bản ghi nghe nhìn; loa âm thanh có thể xách tay, đầu máy 

chạy đĩa compăc, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, thiết bị điện tử gắn thêm vào 
máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (electronic doeking stations), 
tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, máy vi tính cá nhân và máy vi tính dạng bảng (máy tính 
bảng), miếng đệm lót chuột máy vi tính, con chuột máy tính, bàn phím máy tính, ổ đĩa 
USB (USB), máy hát karaoke, máy bộ đàm, điện thoại, máy tính, thước đo, máy vi tính, 
máy ảnh (chụp ảnh), phim (chụp ảnh), nam châm trang trí, khung ảnh kỹ thuật số; mũ bảo 
hiểm dùng trong thể thao, ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ đeo khi bơi, kính bơi; 
kính mắt, kính râm, gọng và hộp đi kèm các loại kính trên; các tập tin (file) âm thanh, 
viđêô, nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm máy tính, hộp đựng băng trò 
chơi viđêô, phần mềm trò chơi viđêô, phần mềm có thể tải xuống cho các thiết bị di động, 
thẻ nhớ cho máy trò chơi viđêô; túi đựng thiết bị điện tử dùng cho cá nhân, cụ thể là, điện 
thoại đi động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách tay, máy tính bảng, máy 
ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; bao đựng bảo vệ, vỏ 
bọc và hộp đựng cho điện thoại đi động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách 
tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện 
tử; tấm bọc mặt điện thoại di động, dây đeo điện thoại di động.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình và nội dung giải trí qua truyền 
hình, vệ tinh, mạng internet, các mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử khác; cung 
cấp xuất bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp các nội dung nghe nhìn 
không thể tải xuống được, thông tin giải trí và trò chơi trực tuyến qua trang web; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến không tải xuống được, cung cấp vidêô trực tuyến không tải xuống 
được, trình diễn các chương trình giải trí trực tiếp; dịch vụ công viên giải trí; sản xuất 
phim, nội dung giải trí truyền hình và kỹ thuật số.  

 

 
(210) 4-2016-28015 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; 6.1.2; 1.15.15; 26.1.1 
(731) HYAKUNOUSHA INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
Unit A, 10/F., Power Industrial Building, 
9-15 Wo Heung Street, Fo Tan, Shatin, 
New Territories, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống); sữa và sản phẩm sữa; đồ 
ăn đã được chế biến bao gồm chủ yếu là hải sản; đồ ăn đã được chế biến bao gồm toàn bộ 
hoặc chủ yếu là thịt hoặc các sản phẩm thịt; đồ ăn đã được chế biến bao gồm chủ yếu là 
cá; đồ ăn đã được chế biến gồm các loại rau; đồ ăn đã chế biến có chứa thịt gia cầm; rau 
trộn; thức ăn đã nấu chín bao gồm chủ yếu là thịt, cá, thịt gia cầm, hải sản hoặc rau; món 
tráng miệng đậu nành; món tráng miệng trái cây; món tráng miệng sữa; xúp (canh); chế 
phẩm để nấu xúp (nấu canh).  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột nhồi (bột nhão) và bánh 
kẹo; cơm nắm; món sushi (cơm cuốn kiểu Nhật Bản); bánh gạo; bánh gạo giòn; bánh quy 
gạo; gạo để làm thực phẩm; gạo có hương vị; bột gạo; cơm chiên (cơm rang); thực phẩm 
làm từ gạo; gạo đã được chế biến đông lạnh; gạo tự nhiên (đã chế biến) để làm thực phẩm 
dùng cho người; thức ăn đã được chế biến gồm chủ yếu là gạo; các món ăn từ gạo dã được 
chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; gạo lứt.  

 
Nhóm 31: Hạt và hạt giống nguyên chất và chưa chế biến; gạo chưa chế biến.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; nhập khẩu và xuất khẩu gạo; nhập khẩu và xuất 
khẩu thực phẩm bán lẻ gạo; bán lẻ thực phẩm và đồ uống; bán buôn gạo; bán buôn thực 
phẩm và đồ uống.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà 
phê và quán ăn tự phục vụ, quán rượu nhỏ, quầy rượu và dịch vụ nhà hàng ăn uống ở trong 
nhà, ngoài trời và khu vực công cộng; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ tiệm bánh; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến dịch vụ thực phẩm, đồ uống, đến dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, đến dịch vụ 
nhà hàng ăn uống và quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-28016 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HYAKUNOUSHA INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
Unit A, 10/F., Power Industrial Building, 
9-15 Wo Heung Street, Fo Tan, Shatin, 
New Territories, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống); sữa và sản phẩm sữa; đồ 

ăn đã được chế biến bao gồm chủ yếu là hải sản; đồ ăn đã được chế biến bao gồm toàn bộ 
hoặc chủ yếu là thịt hoặc các sản phẩm thịt; đồ ăn đã được chế biến bao gồm chủ yếu là 
cá; đồ ăn đã được chế biến gồm các loại rau; đồ ăn đã chế biến có chứa thịt gia cầm; rau 
trộn; thức ăn đã nấu chín bao gồm chủ yếu là thịt, cá, thịt gia cầm, hải sản hoặc rau; món 
tráng miệng đậu nành; món tráng miệng trái cây; món tráng miệng sữa; xúp (canh); chế 
phẩm để nấu xúp (nấu canh).    

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột nhồi (bột nhão) và bánh 
kẹo; cơm nắm; món sushi (cơm cuốn kiểu Nhật Bản); bánh gạo; bánh gạo giòn; bánh quy 
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gạo; gạo để làm thực phẩm; gạo có hương vị; bột gạo; cơm chiên (cơm rang); thực phẩm 
làm từ gạo; gạo đã được chế biến đông lạnh; gạo tự nhiên (đã chế biến) để làm thực phẩm 
dùng cho người; thức ăn đã được chế biến gồm chủ yếu là gạo; các món ăn từ gạo đã được 
chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; gạo lứt.    

 

Nhóm 31: Hạt và hạt giống nguyên chất và chưa chế biến; gạo chưa chế biến.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; nhập khẩu và xuất khẩu gạo; nhập khẩu và xuất 
khẩu thực phẩm, bán lẻ gạo; bán lẻ thực phẩm và đồ uống; bán buôn gạo; bán buôn thực 
phẩm và đồ uống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà 
phê và quán ăn tự phục vụ, quán rượu nhỏ, quầy rượu và dịch vụ nhà hàng ăn uống ở trong 
nhà, ngoài trời và khu vực công cộng; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ tiệm bánh; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến dịch vụ thực phẩm, đồ uống, đến dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, đến dịch vụ 
nhà hàng ăn uống và quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-28017 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) HYAKUNOUSHA INTERNATIONAL 

LIMITED    (HK) 
Unit A, 10/F., Power Industrial Building, 
9-15 Wo Heung Street, Fo Tan, Shatin, 
New Territories, Hong Kong   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống); sữa và sản phẩm sữa; đồ 
ăn đã được chế biến bao gồm chủ yếu là hải sản; đồ ăn đã được chế biến bao gồm toàn bộ 
hoặc chủ yếu là thịt hoặc các sản phẩm thịt; đồ ăn đã được chế biến bao gồm chủ yếu là 
cá; đồ ăn đã được chế biến gồm các loại rau; đồ ăn đã chế biến có chứa thịt gia cầm; rau 
trộn; thức ăn đã nấu chín bao gồm chủ yếu là thịt, cá, thịt gia cầm, hải sản hoặc rau; món 
tráng miệng đậu nành; món tráng miệng trái cây; món tráng miệng sữa; xúp (canh); chế 
phẩm để nấu xúp (nấu canh).    

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột nhồi (bột nhão) và bánh 
kẹo; cơm nắm; món sushi (cơm cuốn kiểu Nhật Bản); bánh gạo; bánh gạo giòn; bánh quy 
gạo; gạo để làm thực phẩm; gạo có hương vị; bột gạo; cơm chiên (cơm rang); thực phẩm 
làm từ gạo; gạo đã được chế biến đông lạnh; gạo tự nhiên (đã chế biến) để làm thực phẩm 
dùng cho người; thức ăn đã được chế biến gồm chủ yếu là gạo; các món ăn từ gạo dã được 
chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; gạo lứt.    

 

Nhóm 31: Hạt và hạt giống nguyên chất và chưa chế biến; gạo chưa chế biến.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; nhập khẩu và xuất khẩu gạo; nhập khẩu và xuất 
khẩu thực phẩm bán lẻ gạo; bán lẻ thực phẩm và đồ uống; bán buôn gạo; bán buôn thực 
phẩm và đồ uống.  
 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà 
phê và quán ăn tự phục vụ, quán rượu nhỏ, quầy rượu và dịch vụ nhà hàng ăn uống ở trong 
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nhà, ngoài trời và khu vực công cộng; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ tiệm bánh; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến dịch vụ thực phẩm, đồ uống, đến dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, đến dịch vụ 
nhà hàng ăn uống và quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-28018 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(731) BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED  

(SG) 
211 Upper Bukit Timah Road, Singapore 
588182  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng thẩm mỹ; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; sữa rửa mặt; nước súc 
miệng, không cho mục đích y tế; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm dùng tắm rửa; chế 
phẩm dùng cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; nước hoa; chế phẩm để tắm (không 
chứa dược chất); tinh dầu; kem và dầu làm sạch da; kem dưỡng ẩm; sữa rửa mặt; dầu 
dưỡng tóc; dầu dưỡng da.  

 
Nhóm 21: Máy xịt hương thơm trong phòng (thiết bị nhỏ vận hành bằng tay dùng cho gia 
định), không cho mục đích y tế; máy xịt/phun xà phòng (thiết bị nhỏ vận hành bằng tay 
dùng cho nhà vệ sinh); giá và vòng tròn treo khăn (dùng cho phòng vệ sinh); dụng cụ vệ 
sinh; lư phun hương thơm; lược điện; bàn chải móng tay; bàn chải đánh răng; máy xịt 
nước hoa (thiết bị nhỏ vận hành bằng tay dùng cho gia đình); máy phun hơi nước hoa 
(thiết bị nhỏ vận hành bằng tay dùng cho gia đình); dụng cụ trang điểm; hộp dụng cụ 
trang điểm; dụng cụ tẩy trang (trang điểm).  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép, mũ nón; quần áo tập thể dục; áo thể thao; áo choàng tắm; 
dép đi tắm; khăn; khăn quấn cổ; khăn trùm đầu; khăn choàng; mặt nạ che mắt đi ngủ; 
quần dài; mũ; mũ lưỡi chai (đồ đội đầu); dép lê; giày; váy đầm; áo sơ mi; áo phông; dép 
xăng đan; quần áo dệt may; áo choàng; quần áo bơi; mũ bơi; áo choàng đi bơi; quần bơi; 
quần sóc; quần áo thể thao, quần áo đi biển; mũ đi biển; giày đi biển; khăn quấn đi biển; 
trang phục đời thường; quần tây; quần áo đánh gôn (trừ găng tay); bộ đồ ngủ; áo choàng 
dài; tất; mũ tắm vòi sen; quần áo lót thấm mồ hôi [đồ lót].  

 

(210) 4-2016-28054 (220) 09.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.3.20; A5.3.15; 6.1.2; 26.1.2; 26.1.1; 

A5.3.13 
(591) Đen, vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh út Nay  (VN) 
Số 108, tổ 04, ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh, 
thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng.  
 

 
(210) 4-2016-28073 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) GETZ PHARMA LNTERNATIONAL 

FZ LLC   (AE) 

Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 

United Arab Emirates  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-28074 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) GETZ PHARMA LNTERNATIONAL 
FZ LLC  (AE) 

Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 

Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-28075 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC  (AE) 

Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 

United Arab Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-28079 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 1.15.21; 26.4.2; 

A5.3.13; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hải Hồng  (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không có ga; nước uống tăng lực không chứa dược 

chất. 
 

 
(210) 4-2016-28095 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) ASKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  

(JP) 
5-1, Shibaura 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2016-28096 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) ASKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  

(JP) 
5-1, Shibaura 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2016-28103 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.7.22; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Đầu tư Chanh Việt  (VN) 
36/14 đường Yên Thế, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 30: Bột chanh (gia vị); bột chanh hòa tan (gia vị); muối chanh; muối chanh ớt; 
muối chanh tiêu.  

 
Nhóm 31: Quả chanh tươi.  

 
Nhóm 32: Nước chanh ép; nước chanh đóng chai; xi rô dùng cho nước chanh; bột chanh, 
bột chanh hòa tan (có đường) dùng làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-28107 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Lâm   (VN) 
Tổ 1B, phường Vân Cơ, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2016-28108 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

   

(731) Công ty TNHH Rolano Quốc tế  
(VN) 
Số 10/12B, khu đô thị Văn Khê, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Kem uốn tóc (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-28110 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 
(591) Xám đậm, vàng, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng nhà Sài Thành  (VN) 
20/28/50 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt: nhà, công trình kỹ thuật dân dụng công nghiệp, 

giao thông, thủy lợi, công trình công ích, công trình công cộng, hệ thống liên quan đến 
xây dựng.  
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(210) 4-2016-28111 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Tân á   (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện; máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc 

(làm sạch) nước dùng trong gia đình.   
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 

đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 

bình đun nước nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 

trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm thiết bị đun nóng nước 

bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), bình đun nước 

nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; 

xúc tiến thương mại.  
 

 

(210) 4-2016-28112 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Tân á    (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện; máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc 

(làm sạch) nước dùng trong gia đình.     

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 

đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 

bình đun nước nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 

trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm thiết bị đun nóng nước 

bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), bình đun nước 

nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; 

xúc tiến thương mại.  
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(210) 4-2016-28113 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Tân á    (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 20: Thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; đai thùng, không bằng kim loại; chốt cửa, không 

bằng kim loại; thẻ nhựa làm chìa khoá [không mã hoá]; xi phông cho ống tiêu nước [van], 
bằng chất dẻo; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc].   

 
Nhóm 21: Đồ đựng dùng cho gia đình; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; 
bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ dùng trong nhà vệ 
sinh. 

 

 
(210) 4-2016-28114 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Tân á    (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 20: Thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; đai thùng, không bằng kim loại; chốt cửa, không 

bằng kim loại; thẻ nhựa làm chìa khoá [không mã hoá]; xi phông cho ống tiêu nước [van], 
bằng chất dẻo; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc].    

 
Nhóm 21: Đồ đựng dùng cho gia đình; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; 
bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ dùng trong nhà vệ 
sinh. 

 

 
(210) 4-2016-28115 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Tân á    (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện.     
 

Nhóm 11: Máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; thiết 

bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt 
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nóng); thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước; vòi hoa sen, bộ sen vòi tắm; vòi xịt rửa; bồn 

tắm; buồng tắm đứng (thiết bị vệ sinh); phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; chậu 

rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước); bồn cầu (thiết bị vệ sinh); nắp bồn 

cầu bằng nhựa; nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch; két nước của bồn cầu 

vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu); chậu vệ sinh có vòi nước để rửa cho phụ nữ; âu 

tiểu nam.  
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 

đầu nối ống bằng nhựa cứng; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống 

cứng dẫn nước, không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không 

bằng kim loại; khung nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng. 

 

Nhóm 20: Thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; đai thùng, không bằng kim loại; chốt cửa, không 

bằng kim loại; thẻ nhựa làm chìa khoá [không mã hoá]; xi phông cho ống tiêu nước [van], 

bằng chất dẻo; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc]; gương soi; phụ 

kiện gương phòng tắm; giá để gương; giá rửa mặt (đồ đạc); giá kệ phòng tắm; tủ đựng đồ 

trong phòng tắm (đồ gỗ nội thất).  

 
Nhóm 21: Đồ đựng dùng cho gia đình; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; 

bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ dùng trong nhà vệ 

sinh; bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá treo khăn tắm; thanh vắt khăn mặt; khay đựng 

xà phòng; giá để đựng cốc đánh răng; giá để đựng giấy vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 

bơm, máy bơm nước chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 

trong gia đình, thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước, vòi hoa sen, bộ sen vòi tắm, vòi xịt rửa, 

bồn tắm, buồng tắm đứng (thiết bị vệ sinh), phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, 

chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), bồn cầu (thiết bị vệ sinh), nắp 

bồn cầu bằng nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch, két nước của bồn 

cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu), chậu vệ sinh có vòi nước để rửa cho phụ nữ, 

âu tiểu nam, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 

đầu nối ống bằng nhựa cứng, gương soi, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa 

mặt (đồ đạc), giá kệ phòng tắm, tủ đựng đồ trong phòng tắm (đồ gỗ nội thất), giá treo 

khăn tắm, thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, giá để đựng cốc đánh răng, giá để 

đựng giấy vệ sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm máy máy bơm, máy 

bơm nước chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia 

đình, thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước, vòi hoa sen, bộ sen vòi tắm, vòi xịt rửa, bồn tắm, 

buồng tắm đứng (thiết bị vệ sinh), phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, chậu rửa 

mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), bồn cầu (thiết bị vệ sinh), nắp bồn cầu 

bằng nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch, két nước của bồn cầu vệ 

sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu), chậu vệ sinh có vòi nước để rửa cho phụ nữ, âu tiểu 

nam, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối 

ống bằng nhựa cứng, gương sọi, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa mặt (đồ 

đạc), giá kệ phòng tắm, tủ đựng đồ trong phòng tắm (đồ gỗ nội thất), giá treo khăn tắm, 

thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, giá để đựng cốc đánh răng, giá để đựng giấy vệ 

sinh; xúc tiến thương mại.  
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(210) 4-2016-28116 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6; 1.13.1; A1.13.10; 

A5.3.13; A5.3.14 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Tân á    (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống 
cứng dẫn nước, không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại, tấm cửa, không 
bằng kim loại; khung nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng. 

 

Nhóm 20: Thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; đai thùng, không bằng kim loại; chốt cửa, không 
bằng kim loại; thẻ nhựa làm chìa khoá [không mã hoá]; xi phông cho ống tiêu nước [van], 
bằng chất dẻo; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc]. 

 

Nhóm 21: Đồ đựng dùng cho gia đình; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; 
bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ dùng trong nhà vệ 
sinh. 

 

 
(210) 4-2016-28117 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A3.13.7 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hợp 
Trí  (VN) 
Đường số 8, Lô B14, khu công nghiệp 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại; chế phẩm diệt côn trùng; chế phẩm diệt trừ 
sâu bọ ký sinh; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm diệt ấu trùng; chế phẩm diệt ký 
sinh trùng. 

 

 
(210) 4-2016-28118 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.12; 1.5.1; 26.1.2; A25.7.22 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xanh dương nhạt, 

xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng địa ốc Tương Lai Việt  
(VN) 
61/41 đường 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-28119 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý đầu tư 
Sơn Bình  (VN) 
Cụm công nghiệp Hà My, ấp 4, xã Tân 
Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạnh nhân đã chế biến; hạt điều đã chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản: lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạnh nhân đã chế biến; 
hạt điều đã chế biến. 

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); quản 
lý tài chính.  

 

Nhóm 44: Trồng rừng; dịch vụ làm vườn; trồng cây nông nghiệp; trồng cây công nghiệp 
ngắn ngày và cây công nghiệp dài ngày; gieo ươm trồng cây nông, lâm nghiệp, cây dược 
liệu, rau củ quả, cây cảnh.  

 

 
(210) 4-2016-28130 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.8; 26.1.2; A26.1.18; A1.11.8 
(591) Xanh da trời đậm, trắng, đỏ, vàng, xanh 

da trời nhạt, xanh lá cây, đen, nâu, xanh 
lá mạ, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 

 
(210) 4-2016-28131 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A6.19.11; 26.5.4; 

8.3.1 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, đen, xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh lá 
mạ, vàng cam, nâu nhạt, màu đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 

 
(210) 4-2016-28132 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.3; A6.19.11; 8.3.1; 
26.5.4 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, đen, xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh lá 
mạ, vàng cam, nâu nhạt, màu đồng, nâu 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

   
 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 

 
(210) 4-2016-28134 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) HANKOOK TOBACCO 

INTERNATIONAL CO., LTD   (KR) 
507 E&C Venture Dream Tower III, 38-

21, Digital-ro 31-gil, Guro, Seoul, 152-
719 KOREA  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; diêm; bật lửa dùng cho người hút thuốc; gạt tàn 

dùng cho người hút thuốc. 
 
 

(210) 4-2016-28135 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
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(210) 4-2016-28136 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH OSAKE Việt Nam  
(VN) 
Thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá.  
 

 
(210) 4-2016-28137 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.11 

(591) Ghi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ xây dựng OMEGA  
(VN) 
Số 11 liền kề 15, khu đô thị Xa La, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; áo sơ mi; váy; đồng phục; 

quần dài.  
 

 
(210) 4-2016-28138 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh dương, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
đào tạo quốc tế Đại Tây 
Dương GROUP  (VN) 
Số 31 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, 

dịch vụ cung cấp suất ăn trường học, dịch vụ cơm trưa văn phòng, dịch vụ đặt tiệc hội 

nghị (tất cả các dịch vụ nêu trên do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2016-28139 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh dương, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
đào tạo quốc tế Đại Tây 
Dương GROUP  (VN) 
Số 31 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ siêu thị bán các mặt 

hàng: các loại bông, xơ, sợi, vải, hàng may mặc, quần áo, đồ lót, đồ đi chân, đồ đội đầu, 

giày dép, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, lương thực, thực phẩm, đồ uống có cồn và không 

cồn, nước giải khát, cá, tôm, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy hải sản, hoa, cây cảnh, rau, 

quả, củ, nông sản, gia vị, tương ớt, nước mắm, mì chính, dầu ăn, thuốc lá, đường, sữa và 

sản phẩm từ sữa, trứng, kem ăn, bánh kẹo, cà phê, chè, gạo, các sản phẩm chế biến từ ngũ 

cốc, bột, tinh bột, đồ điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, tủ cấp đông, máy điều hòa không khí, lò 

vi sóng, lò nướng, bếp ga, bếp điện, máy ép trái cây, máy xay sinh tố, bàn là, máy sấy tóc, 

nồi cơm điện, bếp từ, ấm đun nước, máy lạnh, máy vi tính, máy chụp ảnh, điện thoại, máy 

cát xét, loa, ampli, quạt điện, đèn, máy ổn áp, công tắc, ổ cắm, dây điện), pin, giường, tủ, 

bàn, ghế và đồ dùng nội thất, đèn và bộ đèn, đồ gia dụng bằng nhựa, gốm, sứ, thủy tinh, 

inốc (dao, chảo, phin pha cà phê, kẹp gắp thức ăn, xẻng chống dính, dụng cụ mở nắp 

chai/hộp, xoong, nồi, rá, lưới lọc, dụng cụ cọ/rửa vệ sinh/toa lét, cốc, ly, chén, bình nước, 

rổ, vỉ nướng, vỉ rán, vợt, chổi lau/quét nhà, chổi hót rác, chày, cối, mâm, đũa, thìa, muôi, 

ca, bát, đĩa, kẹp phơi, thớt, bàn chải, cây chà sàn, móc treo, cặp lồng, búa dần thịt (dụng 

cụ làm mềm thịt), dĩa, hộp đựng, lọ đựng, giỏ đựng, dụng cụ kẹp/ép tỏi, kẹp cua, khay 

đựng, bàn nạo, chậu, thau, muỗng, cây lau nhà, máy đánh trứng, ống hút/ ống đũa, khung 

phơi nhựa, giỏ cắm đĩa, gạt tàn, thùng rác, dụng cụ bổ/ cắt rau củ quả, kéo, kẹp gắp đá, 

dụng cụ đánh trứng, khuôn làm cơm nắm, khuôn làm sushi, dụng cụ vắt quả, bộ ấm chén, 

âu cơm, khuôn tạo hình, khuôn làm đá ăn, dụng cụ gọt vỏ, dụng cụ lật đồ ăn, dụng cụ lọc 

trà, dụng cụ cắt trứng, dụng cụ tách lòng trứng, thùng/xô, phễu nhựa, lồng bàn, bình giữ 

nhiệt, dụng cụ làm kem, kệ úp cốc, làn nhựa), giá kệ, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, 

băng, đĩa âm thanh, hình ảnh, thiết bị dụng cụ thể dục, thể thao, thức ăn cho vật nuôi, trò 

chơi, đồ chơi, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, dầu gội, dầu xả, xà phòng/ kem đánh răng, 

nước tẩy rửa, nước xúc miệng, bàn chải, giấy vệ sinh, giấy ăn, sữa tắm, nước hoa, hóa mỹ 

phẩm, đồ phục vụ trang điểm, băng vệ sinh, bông gạc y tế, bỉm (tã lót), khăn ướt bằng 

giấy, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các tác phẩm 

nghệ thuật.  
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(210) 4-2016-28150 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.15.9; A5.5.20 
(591) Vàng, xanh tím than, trắng, xanh, xám 
(731) Công ty cổ phần PARIS PHARM  

(VN) 
Số 111 đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-28151 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-28152 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-28153 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-28154 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-28155 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-28156 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-28157 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-28158 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-28159 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-28171 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.10; 1.15.15; 26.1.1; 25.5.2; 

26.15.15 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng 
(731) UNlLEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 

 
(210) 4-2016-28172 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A26.4.6; A26.4.24; A26.11.7; 

26.13.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, ghi 
(731) CHINA AMORPHOUS 

TECHNOLOGY CO.LTD.   (CN) 
No.15, Shunjing Street, Lishuihegui 
lndustry park B, Nanhai District, Foshan 
City, Guangdong, China.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường, hợp chất kim loại silic; kim loại thường dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; hợp kim để hàn; niobi (hoá); ống dẫn bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-28173 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Trắng, đỏ, xanh, đen 

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
Quang Trung   (VN) 
Tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đakao, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  

 

 
(210) 4-2016-28174 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) GUANGXI DONGXING DONGLIN 

GARMENT MANUFACTURING CO., 
LTD.  (CN) 

Plot B-4-5-2,Tanji Area, Jiangping 
Industrial Park, Dongxing City, Guangxi, 

China.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; bộ quần áo tắm; giày; mũ; quần áo may 
sẵn.  

 

 
(210) 4-2016-28175 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) THE GILLETTE COMPANY  (US) 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm cạo râu, cụ thể là, kem cạo râu, gel cạo râu, nước thơm dùng khi cạo 

râu, và kem bọt cạo râu. 
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(210) 4-2016-28176 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; A5.1.16; 

A5.5.20 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH BECAMEX TOKYU  
(VN) 
Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp Công 

nghiệp - Dịch vụ - Đô thị tỉnh Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn bất động sản; đại lý mua bán bất động sản; cho thuê bất 

động sản; cho thuê căn hộ và văn phòng; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới 

bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bất động sản cho các dự án về nhà ở, khu công nghiệp, trung 

tâm thương mại; dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phân khu hành chính; dịch vụ giám sát 

xây dựng các tòa nhà; dịch vụ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-28177 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Tím, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH BECAMEX TOKYU  
(VN) 
Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp Công 

nghiệp - Dịch vụ - Đô thị tỉnh Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn bất động sản; đại lý mua bán bất động sản; cho thuê bất 

động sản; cho thuê căn hộ và văn phòng; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới 

bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bất động sản cho các dự án về nhà ở, khu công nghiệp, trung 

tâm thương mại; dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phân khu hành chính; dịch vụ giám sát 

xây dựng các tòa nhà; dịch vụ xây dựng. 
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(210) 4-2016-28178 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư dịch vụ bất động sản Gia 
Phát  (VN) 
168/75 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-28179 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh lam, xanh nước biển 
(731) Hộ kinh doanh Đào Ngọc Phú  

(VN) 
Thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  

 

 
(210) 4-2016-28182 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) DAAWON CO., LTD.  (KR) 

65, Injeong 1-gil, Cheongsan-myeon, 
Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa, sữa, đồ uống chứa thành phần chính là 

sữa, đồ uống có chứa vi khuẩn axit lactic, pho mát. 

 
Nhóm 30: Trà, trà hoa quả, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh, trà đen, cà phê. 

 
Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở trái cây (đồ uống không cồn), nước ép trái cây (đồ uống 
không cồn), đồ uống hương trái cây (đồ uống không cồn), đồ uống dùng cho thể thao, bột 
hoa quả dùng cho đồ uống, xi rô trái cây. 
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(210) 4-2016-28186 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH Thiết bị điện 

Tường An  (VN) 
Số nhà 45, ngõ 74 phố Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện và phụ kiện đường dây điện: dây điện, chấn lưu (ballats), ổ cắm 
điện, phích cắm điện, đi - ốt phát quang (led). 

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn điện; bóng đèn; máng đèn; chao đèn; tắc te.  
 

(210) 4-2016-28190 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 26.3.23 
(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Bình Thuận Phát  
(VN) 
Tổ 10, đường Tố Hữu, phường Yên 
Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; 
thiết bị tiệt trùng nước.  

 

 
(210) 4-2016-28192 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.2.7 
(591) Ghi, cam 
(731) BEIJING XIAOJU TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
No. 2, North Section, 5F, Building 1, No. 
9 Shangdi East Road, Haidian District, 
Beijing, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; thông tin vÓ tài chính; cung cấp thông tin tài chính thông qua 
một trang web; định giá các tác phẩm nghệ thuật; quản lý bất động sản; môi giới; dịch vụ 
bảo lãnh nợ; quyên góp quỹ từ thiện; ủy thác quản lý tài chính; cho vay có thế chấp. 

 
Nhóm 37: Thông tin về lĩnh vực sửa chữa; lát đường; làm sạch đường phố; lắp đặt, bảo 
hành và sửa chữa phần cứng máy tính; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một 
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phần hoặc hoàn toàn; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bảo dưỡng xe cộ; 
trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; rửa xe cộ; trợ giúp khi hỏng xe [sửa 
chữa]; chống gỉ; lưu hóa lốp xe [sửa chữa]; cân bằng lốp xe; giặt; lắp đặt và sửa chữa thiết 
bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; sửa chữa bơm. 

 

 
(210) 4-2016-28193 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) BEIJING XIAOJU TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
No. 2, North Section, 5F, Building 1, No. 
9 Shangdi East Road, Haidian District, 
Beijing, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể 

tải xuống được; phần mềm máy vi tính ghi sẵn; thiết bị đếm bước chân; đồng hồ đo thời 
gian đỗ xe; biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; thiết bị chỉ dẫn đường 
cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; máy nghe nhạc cầm tay; 
thiết bị và dụng cụ trắc địa; la bàn chỉ hướng; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; máy 
đếm vòng quay; thiết bị giảng dạy; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; 
kính viễn vọng; thiết bị dập lửa; mũ bảo hiểm; thiết bị báo hiệu chống trộm; kính râm; ắc 
quy điện dùng cho xe cộ; bản kính dương [nhiếp ảnh]. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin về 
thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ đẩy mạnh 
bán hàng cho người khác; dịch vụ cung cấp gian hàng trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hóa và dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho 
người khác; dịch vụ kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 

 
Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; thông tin về tài chính; cung cấp thông tin tài chính thông qua 
một trang web; định giá các tác phẩm nghệ thuật; quản lý bất động sản; môi giới; dịch vụ 
bảo lãnh nợ; quyên góp quỹ từ thiện; ủy thác quản lý tài chính; cho vay có thế chấp.  

 
Nhóm 37: Thông tin về lĩnh vực sửa chữa; lát đường; làm sạch đường phố; lắp đặt, bảo 
hành và sửa chữa phần cứng máy tính; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một 
phần hoặc hoàn toàn; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bảo dưỡng xe cộ; 
trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; rửa xe cộ; trợ giúp khi hỏng xe [sửa 
chữa]; chống gỉ; lưu hóa lốp xe [sửa chữa]; cân bằng lốp xe; giặt; lắp đặt và sửa chữa thiết 
bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; sửa chữa bơm. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; đóng gói hàng hóa; vận tải bằng tắc xi; dịch vụ lái xe; 
cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; cất giữ hàng hóa; chuyển phát thư tín; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; thông tin về giao thông; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe cộ; dịch vụ vận tải 
[thư tín hoặc hàng hóa]; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe lăn. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); dịch vụ thiết kế 

bao bì; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; 

thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; lưu trữ dữ liệu 

điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần mềm như một 

dịch vụ [SaaS]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ bản đồ. 

 

Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ vệ sĩ; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp 

thượng lưu [người đi kèm]; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; tìm lại tài sản bị thất lạc; dịch 

vụ cho thuê thiết bị chữa cháy; dịch vụ nghiên cứu pháp luật. 
 

 
(210) 4-2016-28194 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) BEIJING XIAOJU TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 

No. 2, North Section, 5F, Building 1, No. 

9 Shangdi East Road, Haidian District, 

Beijing, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; thông tin về tài chính; cung cấp thông tin tài chính thông qua 

một trang web; định giá các tác phẩm nghệ thuật; quản lý bất động sản; môi giới; dịch vụ 

bảo lãnh nợ; quyên góp quỹ từ thiện; ủy thác quản lý tài chính; cho vay có thế chấp.  
 

Nhóm 37: Thông tin về lĩnh vực sửa chữa; lát đường; làm sạch đường phố; lắp đặt, bảo 

hành và sửa chữa phần cứng máy tính; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một 

phần hoặc hoàn toàn; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bảo dưỡng xe cộ; 

trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; rửa xe cộ; trợ giúp khi hỏng xe [sửa 

chữa]; chống gỉ; lưu hóa lốp xe [sửa chữa]; cân bằng lốp xe; giặt; lắp đặt và sửa chữa thiết 

bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; sửa chữa bơm. 
 

 
(210) 4-2016-28196 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(591) Đỏ(540) 

  

(731) Công ty TNHH Belife Quốc Tế  
(VN) 
Số 71C, ngõ 8 Cầu Bươu, xã Tả Thanh 

Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời; bình lọc nước uống; thiết bị để làm sạch nước 

cống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy để làm sạch nước; bộ lọc nước uống. 
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(210) 4-2016-28197 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Phúc Vinh  (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-28198 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-28199 (220) 12.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2016-28236 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.1.3; 4.5.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
KATURA Việt Nam  (VN) 
Phòng 501, số 126 phố Chùa Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-28238 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.1; 26.1.1; 2.1.8 
(591) Trắng, đỏ, da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DEKIRU  (VN) 
Số 10, dãy C11, tập thể Đại học Ngoại 
ngữ, ngõ 281 Trần Quốc Hoàn, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; xuất bản phần 

mềm điện tử có thể tải xuống được; phần mềm máy vi tính [đã được ghi]. 
 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy; đào tạo lại 
nghề; khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2016-28239 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 

402, business avenue. block-6, p.e.c.h.s, 

shahrah-e-faisal, karachi karachi south 

sindh 75400, pakistan  

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc sử dụng làm giảm đau khớp và cơ bắp kinh niên trong việc 

sử dụng công nghệ trị liệu xung điện. 
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Nhóm 10: Thiết bị y tế, được sử dụng trong giảm đau cơ và khớp.  
 

 
(210) 4-2016-28240 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 

402, Business Avenue. Block-6, 

P.E.C.H.S, Shahrah-E-Faisal, Karachi 

Karachi South Sindh 75400, Pakistan   

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc sử dụng trong kiểm soát lâu dài hen suyễn.  
 

 
(210) 4-2016-28241 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 

402, Business Avenue. Block-6, 

P.E.C.H.S, Shahrah-E-Faisal, Karachi 

Karachi South Sindh 75400, Pakistan 

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc kháng virus trong viêm gan siêu vi và sốt xuất huyết.  
 

 
(210) 4-2016-28242 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 

402, Business Avenue. Block-6, 

P.E.C.H.S, Shahrah-E-Faisal, Karachi 

Karachi South Sindh 75400, Pakistan 

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa rối loạn tiền đình (chóng mặt), ù tai, mất thính giác.  
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(210) 4-2016-28243 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 
402, Business Avenue. Block-6, 
P.E.C.H.S, Shahrah-E-Faisal, Karachi 
Karachi South Sindh 75400, Pakistan  

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc kháng histamin để điều trị các bệnh dị ứng.  

 

 
(210) 4-2016-28244 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 
402, Business Avenue. Block-6, 
P.E.C.H.S, Shahrah-E-Faisal, Karachi 
Karachi South Sindh 75400, Pakistan   

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng để điều trị bệnh: viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống 

dính khớp, đau lưng mãn tính, đau cấp tính, và bệnh gót. 
 

 
(210) 4-2016-28245 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 
402, Business Avenue. Block-6, 
P.E.C.H.S, Shahrah-E-Faisal, Karachi 
Karachi South Sindh 75400, Pakistan  

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc làm giảm chất nhày, và co thắt phế quản.  

 

 
(210) 4-2016-28246 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 
402, Business Avenue. Block-6, 
P.E.C.H.S, Shahrah-E-Faisal, Karachi 
Karachi South Sindh 75400, Pakistan  

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc để làm giảm tần suất và thời gian tiêu chảy.  
 

 
(210) 4-2016-28248 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, xanh lá 

cây, vàng, nâu đậm, đỏ, vàng cam, tím, 
xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Quản lý Bất động sản G5   (VN)
216 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bất động sản 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý bất 
động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-28293 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Nâu đậm, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dành cho tóc và da đầu; gel vuốt tóc; chế phẩm chăm sóc 
tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; mỹ phẩm; kem nền; son môi; mỹ phẩm làm bóng mắt; chế 
phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; kem dưỡng da (mỹ phẩm); phấn nén dạng hộp; dầu gội đầu; 
dầu xả; thuốc đánh răng, mỹ phẩm cho động vật. 

 

 
(210) 4-2016-28318 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A15.9.18 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TRACE - TEC Việt 
Nam  (VN) 
Số 32 ngách 28/106 phố Đại Linh, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, mạch in điện tử, thiết bị, phụ tùng, đồ điện gia dụng, 

giường, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác: mây, 
tre, cói đan, dao, kéo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp, két sắt.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1070 

(210) 4-2016-28322 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) PHARMASCIENCE INC.   (CA) 

6111 Avenue Royalmount, Suite 100, 
Montreal (Quebec) H4P 2T4, Canada 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-28333 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.2; 1.15.24; A26.11.12; 

26.15.15; A6.3.4; A26.4.18 
(591) Xanh nước biển, trắng, nâu 
(731) J.C.P. PLASTIC LIMITED 

PARTNERSHIP   (TH) 
135 Mu3, Soi Gumnunman, Ekachai 
Road, Bangkhuntien, Jomthong, 
Bangkok 10150 Thailand  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 21: Hộp đựng thức ăn bằng chất dẻo; chai bằng chất dẻo; hộp bằng chất dẻo đựng 
thức ăn dùng cho lò vi sóng; dụng cụ dùng để vệ sinh; bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa; 
đồ chứa đựng có thể dùng vào nhiều mục đích dùng cho gia dụng và nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2016-28353 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EMICHAT   (VN) 
Lầu 1, tòa nhà G house, 25/7 Nguyễn 
Bình Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; phần mềm máy tính; xuất bản 

phẩm dưới dạng điện tử có thể tải xuống được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ 
mạng internet. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin 
trên mạng; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ bốc xếp, phân phối và 
vận chuyển hàng hóa; đóng gói và lưu kho hàng hoá 

 
Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với mục đích hỗ trợ việc bán hàng; 
dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp một trang mạng có thông tin 
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chuyên về dịch vụ cung cấp các khuyến mãi và mua hàng theo thời gian thực tế; dịch vụ 
phân tích và nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm và phần 
cứng máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-28372 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) JUI-HSIANG LIN  (TW) 

No.5, Aly. 17, Ln. 51, Longtan Rd., 
Linyuan Dist., Kaohsiung City 832, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo cháy; chuông báo cháy dùng điện; thiết bị dập lửa; tủ hộp chứa 

cuộn vòi chữa cháy, vòi lấy nước cứu hỏa; thiết bị phát hiện khói quang điện.  
 

 
(210) 4-2016-28376 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ DOHACO  (VN) 
544/25 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Van bướm; van cửa; van bi; van một chiều; van cầu; van lọc cặn hình chữ Y [tất 

cả các van làm bằng kim loại và không là sản phẩm hay bộ phận của máy móc].  
 

 
(210) 4-2016-28377 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HAWLEY & HAZEL (BVI) CO. LTD.  

(VG) 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; tăm xỉa răng; chỉ tơ nha khoa; hộp đựng bàn chải đánh 

răng, không làm bằng kim loại quý; giá để bàn chải đánh răng, không làm bằng kim loại 
quý; bàn chải đánh răng chạy điện; thiết bị sử dụng nước làm sạch răng và lợi; ly uống 
nước; cốc (chén) thủy tinh; cốc (chén) (không làm bằng kim loại quý); cốc vại (không 
làm bằng kim loại quý); đĩa (không làm bằng kim loại quý); đĩa ăn (không làm bằng kim 
loại quý); bát thủy tinh; dụng cụ và đồ đựng dùng trong gia đình và nhà bếp (không làm 
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bằng kim loại quý hay mạ kim loại quý); lược; miếng bọt biển dùng cho mục đích gia 
đình; bàn chải (không bao gồm bút lông); vật liệu làm bàn chải; sản phẩm làm sạch (bao 
gồm vải/giẻ dùng khi lau dọn và dụng cụ làm sạch vận hành bằng tay); sợi thép rối dùng 
để làm sạch; thủy tinh dạng thô hay sơ chế (không dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh (đồ 
đựng dùng trong gia đình và nhà bếp), đồ gốm sứ và đồ bằng đất nung dùng cho mục đích 
gia dụng.  

 

 
(210) 4-2016-28378 (220) 13.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HAWLEY & HAZEL (BVI) CO. LTD.  

(VG) 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; tăm xỉa răng; chỉ tơ nha khoa; hộp đựng bàn chải đánh 

răng, không làm bằng kim loại quý; giá để bàn chải đánh răng, không làm bằng kim loại 
quý; bàn chải đánh răng chạy điện; thiết bị sử dụng nước làm sạch răng và lợi; ly uống 
nước; cốc (chén) thủy tinh; cốc (chén) (không làm bằng kim loại quý); cốc vại (không 
làm bằng kim loại quý); đĩa (không làm bằng kim loại quý); đĩa ăn (không làm bằng kim 
loại quý); bát thủy tinh; dụng cụ và đồ đựng dùng trong gia đình và nhà bếp (không làm 
bằng kim loại quý hay mạ kim loại quý); lược; miếng bọt biển dùng cho mục đích gia 
đình; bàn chải (không bao gồm bút lông); vật liệu làm bàn chải; sản phẩm làm sạch (bao 
gồm vải/giẻ dùng khi lau dọn và dụng cụ làm sạch vận hành bằng tay); sợi thép rối dùng 
để làm sạch; thủy tinh dạng thô hay sơ chế (không dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh (đồ 
đựng dùng trong gia đình và nhà bếp), đồ gốm sứ và đồ bằng đất nung dùng cho mục đích 
gia dụng.  

 

 
(210) 4-2016-28402 (220) 14.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
và môi trường Bách Khoa Hà 
Nội   (VN) 
Số 242H, phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: bán buôn máy móc, 

thiết bị, phụ tùng vật tư ngành xử lý môi trường; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, chi 
tiết: bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua sử dụng; hoạt động tư 
vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng 
khoán); quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá).  
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Nhóm 37: Thu gom rác thải không độc hại, rác thải độc hại (trừ các loại nhà nước cấm); 
lắp đặt các hệ thống cho công trình xây dựng bao gồm hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi, 
điều hoà không khí, hệ thống khác cho các công trình xây dựng; xây dựng công trình kỹ 
thuật dân dụng, công trình công ích; giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công 
nghệ hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng. 

 

Nhóm 40: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp, nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) theo 
yêu cầu của người khác; xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, rác thải độc hại (trừ các 
loại nhà nước cấm); xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.  

 

Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: thiết kế hệ thống 
thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng; nghiên cứu và phát triển 
thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi 
tính. 

 

 
(210) 4-2016-28424 (220) 14.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(731) 1. Nguyễn Đình Kỳ  (VN) 

Thôn Dền, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

2. Lã Thuý Hà  (VN) 
Thôn Dền, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali; túi xách; cặp xách; da thuộc; vật liệu giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục].  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: vali, túi 
xách, cặp xách, da thuộc, vật liệu giả da, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng [trang 
phục].  

 

 
(210) 4-2016-28454 (220) 14.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 55011/2016 22.04.2016 CH 

(731) Philip Morris Brands Sμrl  
(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 
Switzerland  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá để hút tẩu, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất 
thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho 
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mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích 
làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các 
dung dịch nicotin lướng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy 
cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, 
gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 

 

 
(210) 4-2016-28520 (220) 14.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1 
(731) INCHEON BUSINESS INFORMATION 

TECHNOPARK  (KR) 
8th Fl. Michuhol Tower, 12, Gaetbeol-
ro, Yeonsu-gu, Incheon, 21999, Republic 
of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế TRUSTLAW 

(TRUSTLAW CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho lông mày; son môi; đồ trang điểm [mỹ phẩm]; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm; dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chống nắng; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; kem 
mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm; dầu gội đầu, xà phòng dùng 
cho cá nhân; mỹ phẩm dùng để rửa mặt; mỹ phẩm dùng để rửa tay; thuốc nhuộm tóc; chế 
phẩm chăm sóc tóc không phải thuốc dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-28566 (220) 14.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) CALCADOS BEIRA RIO S.A  (BR) 

Rodovia RS-239, no 4400 - Novo 
Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, 
CEP 93.530-534 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Dép tắm; giày dùng ở bãi biển; thắt lưng [trang phục]; giày cao cổ; miếng đệm 

gót dùng cho đồ đi chân; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; giày ống ngắn; gót giày; 
dép; giày; đế cho đồ đi chân; giày thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-28567 (220) 14.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Hồng, trắng 
(731) CALCADOS BEIRA RIO S.A   (BR) 

Rodovia RS-239, no 4400 - Novo 
Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, 
CEP 93.530-534 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Dép tắm; giày dùng ở bãi biển; thắt lưng [trang phục]; giày cao cổ; miếng đệm 
gót dùng cho đồ đi chân; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; giày ống ngắn; gót giày; 
dép; giày; đế cho đồ đi chân; giày thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-28568 (220) 14.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(731) CALCADOS BEIRA RIO S.A  (BR) 

Rodovia RS-239, no 4400 - Novo 
Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, 
CEP 93.530-534 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Dép tắm; giày dùng ở bãi biển; thắt lưng [trang phục]; giày cao cổ; miếng đệm 

gót dùng cho đồ đi chân; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; giày ống ngắn; gót giày; 
dép; giày; đế cho đồ đi chân; giày thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-28569 (220) 14.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) CALCADOS BEIRA RIO S.A   (BR) 

Rodovia RS-239, no 4400 - Novo 
Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, 
CEP 93.530-534 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Dép tắm; giày dùng ở bãi biển; thắt lưng [trang phục]; giày cao cổ; miếng đệm 

gót dùng cho đồ đi chân; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; giày ống ngắn; gót giày; 
dép; giày; đế cho đồ đi chân; giày thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-28570 (220) 14.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đen, hồng, trắng 
(731) CALCADOS BEIRA RIO S.A  (BR) 

Rodovia RS-239, no 4400 - Novo 
Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, 
CEP 93.530-534 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Dép tắm; giày dùng ở bãi biển; thắt lưng [trang phục]; giày cao cổ; miếng đệm 
gót dùng cho đồ đi chân; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; giày ống ngắn; gót giày; 
dép; giày; đế cho đồ đi chân; giày thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-28619 (220) 15.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ASIA PACIFIC  
(VN) 
Km 9 + 300 quốc lộ 5, xã Dương Xá, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bao bì hộp đựng dược phẩm làm bằng kim loại (màng nhôm, màng thiếc) 

(không chứa dược phẩm); bao bì hộp đựng mỹ phẩm làm bằng kim loại (màng nhôm, 
màng thiếc) (không chứa mỹ phẩm); bao bì, hộp đựng thực phẩm làm bằng kim loại 
(màng nhôm, màng thiếc); bao bì, hộp đựng bằng màng nhôm, kim loại và hợp kim; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy móc và thiết bị ngành giấy; máy móc dùng để sản xuất bao bì; máy nông 
nghiệp; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy bán 
hàng tự động; máy in ấn và máy gia công sau in; máy móc sản xuất, gia công hàng gia 
dụng. 

 
Nhóm 09: Đồ điện tử và linh kiện điện tử, bán dẫn; xuất bản phẩm có thể tải xuống; máy 
vi tính và phụ kiện của máy vi tính; ắc quy điện dùng cho ô tô, xe máy; thiết bị báo cháy, 
báo động.  

 
Nhóm 11: Máy làm nước nóng lạnh chạy điện hoặc gas; bình pha cà phê dùng điện; máy 
móc, thiết bị làm lạnh không khí; máy móc, thiết bị khử mùi không khí; bình nước nóng 
cho nhà tắm; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ cụ thể là: ô tô, xe máy, xe đạp và linh kiện, phụ 
tùng của ô tô, xe máy, xe đạp.  

 
Nhóm 16: Giấy; báo chí; bao bì hộp đựng dược phẩm làm bằng giấy (không chứa dược 
phẩm); bao bì hộp đựng mỹ phẩm làm bằng giấy (không chứa mỹ phẩm); bao bì hộp đựng 
thực phẩm, đồ chứa đựng kem làm bằng giấy; vật liệu lọc làm bằng giấy; khăn trải bàn 
làm bằng giấy; khăn lau bằng giấy; túi (bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo.  

 
Nhóm 20: Các sản phẩm làm bằng nhựa cụ thể là: bao bì hộp đựng thực phẩm; bao bì hộp 
đựng dược phẩm (không kèm dược phẩm); bao bì hộp đựng mỹ phẩm (không kèm mỹ 
phẩm).  

 
Nhóm 21: Cốc (ly); tô; bát; đĩa; lon; nắp/ken (nắp chai không bằng kim loại); ống hút 
bằng các chất liệu như giấy, nhựa, chất dẻo, màng nhôm, màng thiếc. 
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(210) 4-2016-28699 (220) 15.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A26.4.24; A26.4.6; A26.4.5; 

5.3.16; A5.3.13 
(731) BESTREE INDUSTRIAL LTD  (HK) 

Flat/Rm 904, 9/F., Tower 2, South Seas 
Centre, 75 Mody Road, Tsim Sha Tsui 
East, KL, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 04: Đóm bằng giấy để nhóm lửa; nến; nến dùng cho cây Noel; sáp để thắp sáng; 

bấc nến; đèn ngủ [nến]; nến thơm.  
 

Nhóm 16: Tấm lót trên bàn ăn bằng giấy; ấn phẩm; đồ đựng kem bằng giấy; giấy bao gói; 
hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; vật liệu để nhồi bằng giấy hoặc bìa cứng; bao bì chai bằng 
bìa cứng hoặc giấy; tấm thấm hút bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; 
tấm kiểm soát độ ẩm bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; vật liệu bao gói 
[đệm lót, nhồi] bằng giấy hoặc bìa cứng.  

 

 
(210) 4-2016-28819 (220) 16.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; 

1.15.23 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, hồng, 

đỏ, trắng 
(731) Hội nông dân huyện Sa Pa  

(VN) 
Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tươi, cụ thể là hoa hồng, hoa ly, hoa địa lan Kiếm Hồng Hoàng. 

 
Nhóm 35: Mua và bán các loại hoa tươi. 

 
 

(210) 4-2016-28835 (220) 16.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) FIREWORKS TRADE MEDIA PTE. 

LTD.   (SG) 
73 Upper Paya Lebar Road, #08-01, 
Centro Bianco, Singapore 534818  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trưng bày và triển lãm thương mại; dịch vụ tổ chức trưng bày hoặc 
triển lãm thương mại vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm 
thương mại; dịch vụ sắp xếp, tổ chức và tiến hành triển lãm thương mại, hội trợ thương 
mại vì mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ sắp xếp và tiến hành triển lãm vì mục 
đích quảng cáo, kinh doanh và thương mại; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ 
quản lý dự án kinh doanh trong xây dựng; dịch vụ quản lý sự kiện (tổ chức triển lãm hoặc 
hội trợ thương mại vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo); dịch vụ lập kế hoạch và tiến 
hành hội chợ thương mại, trưng bày và giới thiệu sản phẩm vì mục đích kinh tế hoặc 
quảng cáo; dịch vụ hậu cần (quản lý và tổ chức kinh doanh trang thiết bị và nguồn lực); 
dịch vụ biểu diễn trên đường phố vì mục đích thương mại; dịch vụ thiết kế nguyên liệu 
cho tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ cho thuê panô quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian 
quảng cáo và vật liệu quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ tiếp thị 
thương mại (không phải là bán hàng); dịch vụ cho thuê thời gian quảng cáo trên phương 
tiện truyền thông, dịch vụ tổ chức trưng bày hàng hóa vì mục đích thương mại; xuất bản 
tài liệu và văn bản quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-28865 (220) 16.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) GREENDAY GLOBAL CO., LTD.  

(TH) 
90/38 Room 101, Moo 20, Soi 
Boonmeesarp, Bangplee-Tumru Road, 
Bangplee-Yai, Bangplee, Samutprakarn 
10540, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây lát mỏng; củ của các loại rau lát mỏng; trái cây sấy khô; rau củ quả 

hỗn hợp sấy giòn được hút chân không; trái cây hỗn hợp các loại sấy giòn được hút chân 
không; sầu riêng sấy giòn được hút chân không. 

 

 
(210) 4-2016-28866 (220) 16.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.21; A3.7.24; 26.13.1 
(731) GREENDAY GLOBAL CO., LTD.  

(TH) 
90/38 Room 101, Moo 20, Soi 
Boonmeesarp, Bangplee-Tumru Road, 
Bangplee-Yai, Bangplee, Samutprakarn 
10540, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Cùi dừa lát mỏng sấy khô; lát khoai tây sấy giòn; trái cây lát mỏng; củ của các 
loại rau lát mỏng; trái cây sấy khô; rau củ quả hỗn hợp sấy giòn được hút chân không; trái 
cây hỗn hợp các loại sấy giòn được hút chân không; sầu riêng sấy giòn được hút chân 
không. 
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(210) 4-2016-28983 (220) 19.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(300) 2016-032406 24.03.2016 JP 

  

(731) Philip Morris Brands Sμrl  
(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 

Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá sợi để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, 

thuốc lá nhai, thuốc lá bột để hít; thuốc lá có hoặc không có đầu lọc, làm từ hỗn hợp 

thuốc lá sợi và có đinh hương, và được bọc bằng giấy cuốn thuốc lá; chế phẩm thuốc lá 

không khói, sử dụng qua đường miệng, được làm từ một phần thuốc lá xay ẩm hoặc bán 

ẩm dưới dạng xốp hoặc nén, đã được xử lý nhiệt; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho 

mục đích y tế); thuốc lá điện tử; sản phẩm thuốc lá cho mục đích để bị làm nóng; thiết bị 

hút thuốc lá điện tử và các bộ phận của chúng dùng làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá 

sợi nhằm tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; vật dụng cho người hút thuốc, giấy 

cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, 

gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 
 

 
(210) 4-2016-29063 (220) 19.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) FOUR SEASONS HOTELS 

(BARBADOS) LTD.   (BB) 

Chancery House, High Street, 

Bridgetown Barbados, West Indies 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ trong nhóm này liên quan đến phát triển, mua, bán, tài chính, quản 

lý, hoạt động, cho thuê, xúc tiến và môi giới căn hộ, nhà chung cư, tài sản sở hữu chung 

(bất động sản), tài sản sở hữu xen kẽ (bất động sản), tài sản thương mại (bất động sản), 

trung tâm mua sắm và khu mua sắm, và bất động sản các loại, và các tiện ích và tiện nghi 

liên quan đến chúng, cụ thể là, suối nước khoáng nóng, phòng tập thể dục, nhà hàng, quán 

cà phê, thẩm mỹ viện, tiệm cắt tóc, quầy rượu, phòng ăn lớn, phòng tiệc lớn, phòng hội 

nghị; dịch vụ liên quan đến trao đổi tài sản bất động sản bao gồm tài sản sở hữu chung và 

tài sản sở hữu xen kẽ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ mát; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh; cho thuê 

phòng họp; cho thuê lều trại.  
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(210) 4-2016-29064 (220) 19.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) FOUR SEASONS HOTELS 

(BARBADOS) LTD.  (BB) 

Chancery House, High Street, 

Bridgetown Barbados, West Indies 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ trong nhóm này liên quan đến phát triển, mua, bán, tài chính, quản 

lý, hoạt động, cho thuê, xúc tiến và môi giới căn hộ, nhà chung cư, tài sản sở hữu chung 

(bất động sản), tài sản sở hữu xen kẽ (bất động sản), tài sản thương mại (bất động sản), 

trung tâm mua sắm và khu mua sắm, và bất động sản các loại, và các tiện ích và tiện nghi 

liên quan đến chúng, cụ thể là, suối nước khoáng nóng, phòng tập thể dục, nhà hàng, quán 

cà phê, thẩm mỹ viện, tiệm cắt tóc, quầy rượu, phòng ăn lớn, phòng tiệc lớn, phòng hội 

nghị; dịch vụ liên quan đến trao đổi tài sản bất động sản bao gồm tài sản sở hữu chung và 

tài sản sở hữu xen kẽ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ mát; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh; cho thuê 

phòng họp; cho thuê lều trại.  
 

 
(210) 4-2016-29070 (220) 19.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Xây dựng Công nghệ Cấp 
thoát nước và Môi trường  
(VN) 
Số 64 ngõ 554 đường Trường Chinh, tổ 

5, phường Khương Thượng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết (nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình); nước 

khoáng thiên nhiên; nước uống có gas; nước hoa quả (không cồn); nước ép trái cây. 
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(210) 4-2016-29078 (220) 19.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.5; 11.3.18 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu đầu tư kinh doanh 
Hoàng Hà  (VN) 
Số nhà 25, ngách 97/16 phố Khương 
Trung, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540)  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-29079 (220) 19.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.3.1; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Minh Dương  (VN) 
Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột sữa dừa; tinh bột cho thực phẩm; mì sợi; mì sợi dẹt; miến; mì ăn liền; 

đường; đường gluco dùng cho mục đích nấu ăn; đường mantozal bột ngũ cốc; bột mỳ; bột 
đậu; bột đậu nành; nước tương; dấm; tương ớt; bánh kẹo; cà phê; gluten được chế biến 
làm thực phẩm; bột cho kem lạnh (không sữa). 

 

 
(210) 4-2016-29086 (220) 19.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) NEW LIFE COSMETIC CO., LTD.  

(KR) 
2F, 175-44, Bukhansan-ro 387beon-gil, 
Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
10580, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; kem làm trắng da; mặt nạ làm 

đẹp; nước thơm dưỡng da [cho mục đích mỹ phẩm]; kem nền trang điểm. 
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(210) 4-2016-29087 (220) 19.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(731) NEW LIFE COSMETIC CO., LTD.  

(KR) 
2F, 175-44, Bukhansan-ro 387beon-gil, 
Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
10580, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; kem làm trắng da; mặt nạ làm 
đẹp; nước thơm dưỡng da [cho mục đích mỹ phẩm]; kem nền trang điểm. 

 

 
(210) 4-2016-29088 (220) 19.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.3.20; 5.3.16; 25.7.25 
(731) NEW LIFE COSMETIC CO., LTD.  

(KR) 
2F, 175-44, Bukhansan-ro 387beon-gil, 
Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
10580, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; kem làm trắng da; mặt nạ làm 
đẹp; nước thơm dưỡng da [cho mục đích mỹ phẩm]; kem nền trang điểm. 

 

 
(210) 4-2016-29207 (220) 20.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số 322 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2016-29208 (220) 20.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A2.5.23; A6.19.9; 2.5.4; 8.1.25; 25.7.25 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Minh Phúc  (VN) 
44/19 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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1083 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-29210 (220) 20.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.1; A5.3.13 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Trần Minh Phúc  (VN) 
441/9 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-29213 (220) 20.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK 

URUNLER SAN VE TIC .AS   (TR) 
Sanayi Mah, 1655 Sok, Akbati 
Residance C Blok D: 201 Esenyurt 
Istanbul Turkey  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ.   

 

 
(210) 4-2016-29215 (220) 20.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SHENZHEN CUIHUA JEWELRY 

COMPANY LTD.   (CN) 
1-1-2 Petrochemical Industrial Zone, 
North Cuizhu Road, Luohu District, 
Shenzhen, China    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; chuỗi hạt (đồ trang 

sức, đồ kim hoàn]; bùa hộ mạng [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; hoa tai.  
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(210) 4-2016-29217 (220) 20.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.9; A5.5.20; 26.4.3; A5.5.21 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 
Thái Dương  (VN) 
Tầng 08, toà nhà Simco Sông Đà, tiểu 
khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; tấm gỗ lát sàn, ván gỗ dùng cho xây dựng; tấm gỗ ép dùng 

cho xây dựng, ván gỗ ép dùng cho xây dựng. 
 

Nhóm 20: Tre; màn che cửa sổ bên trong nhà: mành tre.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  
 

 
(210) 4-2016-29218 (220) 20.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 
Thái Dương  (VN) 
Tầng 08, toà nhà Simco Sông Đà, tiểu 
khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; tấm gỗ lát sàn: ván gỗ dùng cho xây dựng, tấm gỗ ép dùng 

cho xây dựng, ván gỗ ép dùng cho xây dựng.  

 
Nhóm 20: Tre; màn che cửa sổ bên trong nhà, mành tre.  
 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 
 

(210) 4-2016-29222 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) BIOSTADT INDIA LIMITED   (IN) 

A-602, Poonam Chambers, 'A' Wing, Dr. 
Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 
018 Maharashtra, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hoá chất dùng cho nghề làm vườn, trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong công 
nghiệp; hóa chất thúc đẩy sinh trưởng cây trồng.  

 

 
(210) 4-2016-29230 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh, đỏ, tím 
(731) Đoàn Thị Bích Thủy  (VN) 

Tổ 22, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non.  

 

 
(210) 4-2016-29232 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 

phẩm SUM  (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 
72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng).  

 

 
(210) 4-2016-29233 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 

phẩm SUM  (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 
72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng).  
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(210) 4-2016-29235 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.2; 26.1.2; 2.5.30; 5.7.1 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, xám 
(731) 1. Nguyễn Hoàng Hiệp  (VN) 

5 Phùng Hưng, KP2, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Đỗ Anh Tuấn  (VN) 
1B1 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Trần Võ Quốc Sơn  (VN) 
14-16 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán rượu, nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-29236 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Các chất triết ra từ thịt, tôm, cá, trứng dưới dạng hạt để ăn liền; thịt hộp; cá 

hộp; canh ăn liền.  
 

Nhóm 30: Mì ăn liền; mì đông lạnh; mì sống; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ 
tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2016-29237 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; mì đông lạnh; mì sống; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ 
tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
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(210) 4-2016-29238 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; mì đông lạnh; mì sống; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ 

tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2016-29239 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; mì đông lạnh; mì sống; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ 

tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2016-29250 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.13.25; 26.2.7; A26.11.7 
(591) Nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Nga  (VN) 
34/1, tổ 2, khu phố Khánh Lộc, phường 
Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm, phụ kiện bằng kim loại dùng trong xây dựng không phải là bộ 

phận của máy móc, cụ thể là, tê (khớp nối chữ T), co (khớp nối cong), mặt bích (vòng 
đệm), bầu giảm lệch (ống nối cho hai đầu ống có kích thước chênh lệch nhau), hai đầu ren 
(ống được tiện tạo ren hai đầu), chén (dùng để chụp bịt đầu ống). 

 
Nhóm 07: Các loại van công nghiệp (bộ phận của máy móc), van bướm, van bi, van cổng, 
van cầu, lan một chiều, van an toàn, y lọc, rọ bơm, bẫy hơi. 
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(210) 4-2016-29251 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.4; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Xanh đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Nga  (VN) 
34/1, tổ 2, khu phố Khánh Lộc, phường 
Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm, phụ kiện bằng kim loại dùng trong xây dựng không phải là bộ 
phận của máy móc, cụ thể là, tê (khớp nối chữ T), co (khớp nối cong), mặt bích (vòng 
đệm), bầu giảm lệch (ống nối cho hai đầu ống có kích thước chênh lệch nhau), hai đầu ren 
(ống được tiện tạo ren hai đầu), chén (dùng để chụp bịt đầu ống). 

 

 
(210) 4-2016-29252 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Nga  (VN) 
34/1, tổ 2, khu phố Khánh Lộc, phường 
Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm, phụ kiện bằng kim loại dùng trong xây dựng không phải là bộ 

phận của máy móc, cụ thể là, tê (khớp nối chữ T), co (khớp nối cong), mặt bích (vòng 
đệm), bầu giảm lệch (ống nối cho hai đầu ống có kích thước chênh lệch nhau), hai đầu ren 
(ống được tiện tạo ren hai đầu), chén (dùng để chụp bịt đầu ống). 

 
 

(210) 4-2016-29253 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.4; 4.5.13; 1.15.21; 4.5.12 
(591) Trắng, nâu, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Thuận   (VN) 
Xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh 
Bình Định  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do quán thực hiện, dịch vụ quán cà 

phê, trà và nước uống các loại.  
 

 
(210) 4-2016-29254 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đỏ nâu, vàng, vàng đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Hoa Sen Nghệ 
An  (VN) 
Lô CN 1 - 8, khu công nghiệp Đông Hồi, 

xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh 

Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép. 

 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 

xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép và dây thép mạ kẽm; lưới 

thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại 

thường; hơp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); 

tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép; xà gồ kim loại mạ kẽm; ống thép đen, 

ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 

 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 

bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 

màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 

loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 

bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 

thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 

thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 

chứng khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường xá, cầu cống, 

cảng, bến tàu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 

du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 
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(210) 4-2016-29255 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Hoa Sen Nghệ 
An  (VN) 
Lô CN 1 - 8, khu công nghiệp Đông Hồi, 

xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh 

Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép. 

 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 

xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép và dây thép mạ kẽm; lưới 

thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại 

thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); 

tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép; xà gồ kim loại mạ kẽm; ống thép đen, 

ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 

 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 

bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 

màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 

loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 

bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 

thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 

thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 

chứng khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường xá, cầu cống, 

cảng, bến tàu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 

du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 
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(210) 4-2016-29256 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.5; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại Minh Thuận Tiến  
(VN) 
Số 80 đường Nguyễn An Ninh, phường 
Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; bột cá dùng làm thức ăn cho gia súc.  
 

 
(210) 4-2016-29257 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư PNB  (VN) 
12 Nguyễn Bá Luân, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2016-29258 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.2; 26.5.3; 26.4.1; 26.1.2; A26.1.18; 

A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư PNB  (VN) 
12 Nguyễn Bá Luân, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2016-29271 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và sản xuất Gia 
Bảo Phát  (VN) 
Thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Chìa khóa; khóa bằng kim loại dùng cho xe cộ; khóa bằng kim loại dùng cho 
túi xách; khóa móc, bộ đồ cửa bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-29272 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.5.20; A5.5.21; 

3.7.17 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Lương Thị Mai  (VN) 
Tổ 1, khu 6A, phường Cẩm Trung, thị xã 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Chìa khóa; khóa bằng kim loại dùng cho xe cộ; khóa bằng kim loại dùng cho 

túi xách; khóa móc, bộ đồ cửa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-29273 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu cam, vàng đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ - điện tử 
Sài Gòn  (VN) 
383 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (Hotels).  

 

 
(210) 4-2016-29274 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.11; 24.15.21; 26.15.15 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 
dịch vụ Trí Việt  (VN) 
136A Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt hệ thống điện, nước, lò sưởi, điều hòa không khí.  

 

 
(210) 4-2016-29275 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Tâm 
(Cảnh Tâm)  (VN) 
46 quốc lộ 20, thôn Phú Tân, xã Phú 
Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-29276 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Quách Đình Đô  (VN) 
130/10/13 Tên Lửa, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ dạy ngoại ngữ; dịch vụ tư 
vấn du học. 

 

 
(210) 4-2016-29277 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 5.13.3; 5.7.3; 24.1.1 

(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Quách Đình Đô   (VN) 
130/10/13 Tên Lửa, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ dạy ngoại ngữ; dịch vụ tư 

vấn du học. 
 

 
(210) 4-2016-29278 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A3.9.4; A3.9.10; A3.9.24; A26.11.12 

(591) Xanh da trời, xám, cam 

(540)  

(731) Trương Thị Cẩm Tú  (VN) 
458 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy nén khí, máy làm lạnh không khí.  

 

Nhóm 37: Lắp ráp máy nén khí, máy làm lạnh không khí; sửa chữa máy nén khí, máy làm 
lạnh không khí; bảo dưỡng máy nén khí, máy làm lạnh không khí. 
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(210) 4-2016-29279 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Trương Thị Cẩm Tú  (VN) 
458 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy móc ngành nhựa cụ thể là máy thổi chai nhựa. 
 

Nhóm 37: Lắp ráp máy móc ngành nhựa; sửa chữa máy móc ngành nhựa; bảo dưỡng máy 
móc ngành nhựa. 

 

(210) 4-2016-29290 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIKYNO   (VN) 
Số nhà 152, đường 5, phố Mới, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy hàn; máy xới cơ giới hóa; máy cày (máy móc); động cơ 

đi-ê- zen (trừ cho các phương tiện giao thông trên bộ); động cơ dầu hỏa (trừ cho các 
phương tiện giao thông trên bộ). 

 

 
(210) 4-2016-29291 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIKYNO   (VN) 
Số nhà 152, đường 5, phố Mới, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy hàn; máy xới cơ giới hóa; máy cày (máy móc); động cơ 

đi-ê-zen (trừ cho các phương tiện giao thông trên bộ); động cơ dầu hỏa (trừ cho các 
phương tiện giao thông trên bộ). 

 

 
(210) 4-2016-29292 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIKYNO   (VN) 
Số nhà 152, đường 5, phố Mới, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy hàn; máy xới cơ giới hóa; máy cày (máy móc); động cơ 

đi-ê-zen (trừ cho các phương tiện giao thông trên bộ); động cơ dầu hỏa (trừ cho các 
phương tiện giao thông trên bộ). 
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(210) 4-2016-29293 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIKYNO   (VN) 
Số nhà 152, đường 5, phố Mới, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy hàn; máy xới cơ giới hóa; máy cày (máy móc); động cơ 

đi-ê-zen (trừ cho các phương tiện giao thông trên bộ); động cơ dầu hỏa (trừ cho các 
phương tiện giao thông trên bộ). 

 

 
(210) 4-2016-29294 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIKYNO   (VN) 
Số nhà 152, đường 5, phố Mới, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy hàn; máy xới cơ giới hóa; máy cày (máy móc); động cơ 

đi-ê-zen (trừ cho các phương tiện giao thông trên bộ); động cơ dầu hỏa (trừ cho các 
phương tiện giao thông trên bộ). 

 

 
(210) 4-2016-29295 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Lý Nhất Hiếu  (VN) 
1302/223 Nguyễn Văn Tạo, ấp 4, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-29296 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A2.1.16; A2.1.23; A2.3.16; A2.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540)  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
TASKAGUY  (VN) 
Số 5, đường §5, khu biệt thự 
SàiGònPearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động, văn phòng giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao 

động, tuyển dụng nhân sự, quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng, quảng cáo, marketing, nghiên cứu thị trường, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính. 

 
Nhóm 36: Môi giới khách hàng, môi giới tùy chỉnh. 
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Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện thoại, hoặc các phương tiện liên lạc điện 
tử khác), dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet, cung cấp kênh viễn thông cho 
dịch vụ mua hàng từ xa. 

 

Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử 
cho người khác, cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 

 
(210) 4-2016-29299 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo dáng 

cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể; nước thơm 
dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; 
kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem làm sạch da; mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng; chất 
tẩy rửa bát đĩa. 

 

 
(210) 4-2016-29305 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) LION-BEER, SPIRITS & WINE PTY 

LIMITED   (AU) 
Level 7, 68 York Street, Sydney NSW 
2000, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia nhẹ (bia lager); bia mạch nha, nước khoáng (đồ uống); nước uống có 

ga; đồ uống không cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước táo lên men, không có 
cồn; xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu táo; rượu táo sủi bọt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách 
sạn và dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống tại nơi khách hàng yêu cầu 
do nhà hàng thực hiện (dịch vụ catering); dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán cà 
phê; cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-29306 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 86/950,220 23.03.2016 US 

(731) HELIAE DEVELOPMENT LLC   (US) 
578 East Germann Road, Gilbert, 
Arizona 85297, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 01: Chất kích thích sinh trưởng thực vật có nguồn gốc hữu cơ có tính chất chất dinh 
dưỡng cho thực vật, chất cải tạo đất, chất cải tạo thực vật và phân bón có tính chất chất 
dinh dưỡng cho thực vật dùng cho nông nghiệp và nghề làm vườn.  

 

 
(210) 4-2016-29309 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A24.15.7 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kiến trúc và nội thất SDECOR  
(VN) 
1201 Lô C Chung cư Ngô Tất Tố, đường 
Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: bàn ghế; giường ngủ; giá và 
kệ đựng vật dụng trang trí; tủ đựng quần áo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; bàn trang điểm. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; thẩm tra thiết kế; tư vấn thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công trình 
xây dựng dân dụng. 

 

 
(210) 4-2016-29310 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.7; 26.4.8; 26.4.9 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ FAD Việt 
Nam  (VN) 
507/2 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng trang phục (dây nịt).  

 

 
(210) 4-2016-29311 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; 3.7.6; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Bùi Hữu Chương  (VN) 
216/105 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2016-29312 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.7.25; 25.1.6; 25.1.25; 26.1.1 
(731) Cơ sở sản xuất bao tay Hùng 

Cường  (VN) 
Số 349A ấp Lồ ồ, xã An Tây, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng hoặc làm vườn: găng tay bằng nhựa mủ 

(cao su), găng tay bằng len.  
 

(210) 4-2016-29314 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SAMJUNG FLAVOR CO., LTD   (KR) 

62, Yonggwang-ro 114beon-gil, 
Eumseong-eup, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, 27688, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Bột sử dụng để sản xuất đồ uống trên cơ sở trái cây; bột tạo gaz cho đồ uống; 

bột trái cây cho đồ uống; bột để sản xuất đồ uống (chế phẩm để làm đồ uống); dung dịch 
cô đặc, si-rô và bột sử dụng để sản xuất nước ngọt; si-rô và các chế phẩm khác để sản 
xuất đồ uống; si-rô trái cây; si-rô để sản xuất đồ uống có hương vị trái cây; si-rô để sản 
xuất nước chanh; si-rô để sản xuất đồ uống không chứa cồn; nước lúa mạch ướp hoa cam; 
si-rô để sản xuất đồ uống trên cơ sở chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua; si-rô dùng cho đồ uống; si-rô tạo hương vị để sản xuất đồ uống nước trà; si-rô cola; 
si-rô để sản xuất nước khoáng có hương vị; đồ uống không chứa cồn có hương vị trà; đồ 
uống không cồn có hương vị cà phê; nước khoáng và nước có ga  dùng làm đồ uống; đồ 
uống không chứa cồn.  

 
Nhóm 33: Đồ uống mạch nha ủ có hương thơm (đồ uống có cồn), ngoại trừ bia; rượu uýt 
ki ngấm hương; chiết xuất trái cây có cồn; chiết xuất alcolic; tinh dầu alcolic (tinh dầu 
rượu); rượu brandi (rượu mạnh); đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2016-29315 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 25.5.25 

(591) Trắng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần dây cáp điện 
Việt Nam (CADIVI)   (VN) 
70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa (PVC) dạng thô.  

 

Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cầu dao điện; ống luồn dây điện; kẹp đỡ ống luồn dây điện; 

dụng cụ để nối dây điện (âm tường); công tắc điện; chấn lưu điện (ballat).  

 

Nhóm 35: Mua bán: dây diện, cáp điện, cầu dao điện, ống luồn dây điện, kẹp đỡ ống luồn 

dây điện, dụng cụ để nối dây điện (âm tường), công tắc điện, chấn lưu điện (ballat), hạt 

nhựa (PVC); quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng.  
 

 
(210) 4-2016-29316 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Ba Cây Cau  
(VN) 
424/8 quốc lộ 22, ấp Cây Trôm, xã 

Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm, gia súc chế biến, đóng gói, đông lạnh; thủy hải sản chế biến và 

đông lạnh; trứng gia cầm; rau củ quả chế biến, đóng gói; sữa tươi; đậu đã được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; nấm tươi; hạt đậu tươi; con giống; cây giống; hạt giống; hoa 

tươi; cây cảnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, rau củ quả tươi và chế biến, thịt tươi và chế biến, thủy hải 

sản tươi và chế biến, gia vị, cây giống, con giống, hoa tươi.  
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(210) 4-2016-29317 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.1.12; A5.1.7 

(731) Công ty TNHH Ba Cây Cau  
(VN) 
424/8 quốc lộ 22, ấp Cây Trôm, xã 

Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm, gia súc chế biến, đóng gói, đông lạnh; thủy hải sản chế biến và 

đông lạnh; trứng gia cầm; rau củ quả chế biến, đóng gói; sữa tươi; đậu đã được bảo quản.    

 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; nấm tươi; hạt đậu tươi; con giống; cây giống; hạt giống; hoa 

tươi; cây cảnh.    

 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, rau củ quả tươi và chế biến, thịt tươi và chế biến, thủy hải 

sản tươi và chế biến, gia vị, cây giống, con giống, hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2016-29318 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Ba Cây Cau  
(VN) 
424/8 quốc lộ 22, ấp Cây Trôm, xã 

Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm, gia súc chế biến, đóng gói, đông lạnh; thủy hải sản chế biến và 

đông lạnh; trứng gia cầm; rau củ quả chế biến, đóng gói; sữa tươi; đậu đã được bảo quản.    

 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; nấm tươi; hạt đậu tươi; con giống; cây giống; hạt giống; hoa 

tươi; cây cảnh.   

 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, rau củ quả tươi và chế biến, thịt tươi và chế biến, thủy hải 

sản tươi và chế biến, gia vị, cây giống, con giống, hoa tươi.  
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(210) 4-2016-29319 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Ba Cây Cau  

(VN) 
424/8 quốc lộ 22, ấp Cây Trôm, xã 
Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm, gia súc chế biến, đóng gói, đông lạnh; thủy hải sản chế biến và 

đông lạnh; trứng gia cầm; rau củ quả chế biến, đóng gói; sữa tươi; đậu đã được bảo quản.    
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; nấm tươi; hạt đậu tươi; con giống; cây giống; hạt giống; hoa 
tươi; cây cảnh.    

 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, rau củ quả tươi và chế biến, thịt tươi và chế biến, thủy hải 
sản tươi và chế biến, gia vị, cây giống, con giống, hoa tươi.  

 

 
(210) 4-2016-29322 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng 
(731) Lương Thị Hạnh Ngân  (VN) 

Phòng 504, tòa nhà CT5 - ĐN2, khu đô 
thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy rửa; nước rửa bát; xà phòng; nước hoa; tinh 

dầu.  
 

 
(210) 4-2016-29330 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phẩn dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1102 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-29331 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-29332 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A25.7.6; 26.1.6; A26.11.12 

(591) Vàng, xanh, trắng, xám 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-29333 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 5.3.16; 1.15.23; 26.1.2; 

A26.1.18; 1.15.9 
(591) Xanh, xanh sẫm, vàng, trắng, đen, xám 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29334 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.5 
(591) Vàng cam, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Trịnh Thanh 
Hòa  (VN) 
50/1 đường Bình Tây, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Tiện cơ khí.  

 

 
(210) 4-2016-29335 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.4; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh thiên thanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất xuất nhập 
khẩu Thiên An  (VN) 
Tầng Lửng, tòa nhà An Phú Plaza, 117-
119 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 

chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện: cụ thể là thiết bị thiết bị thu phát vô tuyến sử 
dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần (thiết bị Wi-Fi); bộ định tuyến (router) tích 
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hợp trong thiết bị; bộ quản trị thiết bị (Access point Controller); bộ thích ứng cung cấp 
điện và dữ liệu cho thiết bị (POE adaptor); phần mềm tích hợp trên thiết bị được sử dụng 
độc lập hoặc kết hợp với nhau để kết nối, thiết lập quản lý, bảo mật, giám sát xử lý sự cố, 
điều khiển, vận hành và truy cập mạng cục bộ, mạng diện rộng và mạng toàn cầu và cấu 
trúc mạng.  

 

 
(210) 4-2016-29336 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A9.9.5; A9.9.7; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tuấn Kiệt  (VN) 
128/5A Lê Đình Cẩn, khu phố 10, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán giày, dép da.  

 

 
(210) 4-2016-29337 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A15.7.2; 14.7.1; A26.11.8 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phước Vinh  (VN) 
Phòng 11.07 Lô 3C, chung cư Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy cưa; sơn dầu; keo dán gỗ; máy cắt; bào (cưa gỗ); máy khoan.  

 

 
(210) 4-2016-29338 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 

kẹo dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu]. 
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Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; xirô dùng cho đồ 
uống; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hỗn hơp, không có cồn; nước khoáng [đồ 
uống].  

 

 
(210) 4-2016-29339 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đen, xanh tím đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phim cách nhiệt 
Ngôi Sao  (VN) 
Số 17, ngõ 81, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 17: Phim cách nhiệt, phim chống nắng cho ô tô và nhà kính.  

 

 
(210) 4-2016-29340 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A24.15.7 
(731) SHENZHEN GAONENG NEW 

ENERGE LIMITED   (CN) 
1101, Wanhai Building A, 5th Industrial 
Road, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin điện; thiết bị sạc pin; ắc quy điện; pin mặt trời; kính đeo mắt loại kẹp mũi; 

quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy.  
 

 
(210) 4-2016-29350 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23; A9.9.5 
(591) Vàng, xanh đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Ngôi Sao  (VN) 
Số 221B Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu các loại hàng hóa, cụ thể 

là, quần áo, trang phục, giày, dép, phụ kiện thời trang, văn phòng phẩm, máy văn phòng, 
thiết bị trường học, đồ nội thất bằng gỗ, đồ nội thất bằng kim loại, đồ uống, thực phẩm, 
dược phẩm, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-29351 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Vũ Quang Dũng   (VN) 

Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-29352 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 8.1.1; A9.7.19; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thúy   (VN) 

P2209, CT1B1, đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh mỳ kẹp nhân.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh mỳ kẹp nhân.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng bánh mỳ; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-29353 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1 
(731) Công ty TNHH khóa Huy 

Hoàng   (VN) 
Lô 38D khu công nghiệp Quang Minh, 
thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Bản lề; ray trượt; ray âm; ray hộp; tay nâng; ray bi trượt (tất cả dùng cho tủ bếp 

và làm bằng kim loại).  
 

Nhóm 11: Bồn rửa bát (không di chuyển được); vòi nước; bếp ga; bếp từ; bếp hồng ngoại, 
máy hút mùi.  

 
Nhóm 20: Tủ bếp; kệ tủ bếp; ngăn kéo tủ bếp; tủ đồ khô; giá kệ để đồ đạc.  
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Nhóm 21: Thùng rác; thùng gạo; ống đựng đũa thìa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bản lề, ray 
trượt, ray âm, ray hộp, tay nâng, ray bi trượt, bồn rửa bát, vòi nước, bếp ga, bếp từ, bếp 
hồng ngoại, máy hút mùi, tủ bếp, kệ tủ bếp, ngăn kéo tủ bếp, tủ đồ khô, giá kệ để đồ đạc, 
thùng rác, thùng gạo, ống đựng đũa thìa.  

 

 
(210) 4-2016-29354 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH khóa Huy 

Hoàng   (VN) 
Lô 38D khu công nghiệp Quang Minh, 
thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề; ray trượt; ray âm; ray hộp; tay nâng; ray bi trượt (tất cả dùng cho tủ bếp 

và làm bằng kim loại).  
 

Nhóm 11: Bồn rửa bát (không di chuyển được); vòi nước; bếp ga; bếp từ; bếp hồng ngoại, 
máy hút mùi.  

 
Nhóm 20: Tủ bếp; kệ tủ bếp; ngăn kéo tủ bếp; tủ đồ khô; giá kệ để đồ đạc.  

 
Nhóm 21: Thùng rác; thùng gạo; ống đựng đũa thìa.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bản lề, ray 
trượt, ray âm, ray hộp, tay nâng, ray bi trượt, bồn rửa bát, vòi nước, bếp ga, bếp từ, bếp 
hồng ngoại, máy hút mùi, tủ bếp, kệ tủ bếp, ngăn kéo tủ bếp, tủ đồ khô, giá kệ để đồ đạc, 
thùng rác, thùng gạo, ống đựng đũa thìa.  

 

 
(210) 4-2016-29355 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất công 

nghiệp và thương mại dịch vụ 
Linh Sơn   (VN) 
Lô 49D, KCN Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề; ray trượt; ray âm; ray hộp; tay nâng; ray bi trượt (tất cả dùng cho tủ bếp 

và làm bằng kim loại).  
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Nhóm 11: Bồn rửa bát (không di chuyển được); vòi nước; bếp ga; bếp từ; bếp hồng ngoại, 
máy hút mùi.  

 
Nhóm 20: Tủ bếp; kệ tủ bếp; ngăn kéo tủ bếp; tủ đồ khô; giá kệ để đồ đạc.  

 
Nhóm 21: Thùng rác; thùng gạo; ống đựng đũa thìa.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bản lề, ray 
trượt, ray âm, ray hộp, tay nâng, ray bi trượt, bồn rửa bát, vòi nước, bếp ga, bếp từ, bếp 
hồng ngoại, máy hút mùi, tủ bếp, kệ tủ bếp, ngăn kéo tủ bếp, tủ đồ khô, giá kệ để đồ đạc, 
thùng rác, thùng gạo, ống đựng đũa thìa.  

 

 
(210) 4-2016-29356 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.9.12; 3.9.16; 3.9.1; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
Kiên Giang  (VN) 
Số 62, đường Ngô Thời Nhiệm, phường 
An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu thủy sản đông lạnh đã qua sơ chế như 

mực, bạch tuộc, tôm, cá, cua, ghẹ, nhuyễn thế hai mảnh vỏ (nghêu, sò, trai, điệp, hàu), sản 
phẩm làm từ tôm, cua, mực, nghêu, ghẹ đã chế biến được xay nhuyễn; món ăn được chế 
biến từ thịt, cá đông lạnh (sumiri); món ăn đông lạnh được chế biến từ thịt, cá, thủy sản 
như nem (chả giò), chạo tôm, há cảo, xúc xích, chả, tôm tẩm bột, mực tẩm bột, cá tẩm 
bột, chả mực; mực khô, cá khô, tôm khô, bạch tuộc khô; tôm, cá, thịt cua và ghẹ, thịt gia 
súc, gia cầm đã chế biến đóng hộp; rau củ quả đóng hộp; nước mắm; dầu cá (không dùng 
cho mục đích y tế); đá xây dựng, vôi công nghiệp dùng để quét tường trong xây dựng; gia 
vị, hương liệu thực phẩm; bột cá dùng làm thức ăn gia súc, thức ăn cho cá, thức ăn cho 
tôm, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm.  

 

 
(210) 4-2016-29357 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.2; A26.4.24; 7.3.11 
(591) Đen, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Tế Lê Kiên  
(VN) 
Phòng 17.6 lầu 17, tòa nhà lndochina, số 
04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-29358 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phẩn xây dựng và 
điện tử Sơn Tùng   (VN) 
83/5 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đãi; bộ trộn âm 

(micx¬); èng nãi (micr«). 
 

 
(210) 4-2016-29359 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
NABS Quốc Tế  (VN) 
265 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, phân phối quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-29360 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.1.1; 26.4.9; 7.3.2 

(591) Vàng đồng, xám đậm, nâu đỏ, đỏ đô, da 

cam, vàng tươi, đen 

(731) Công ty cổ phần ICHECK   (VN) 
Số 98 phố Hoàng Ngân, phường Trung 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy 

tính [ghi sẵn]; phần mềm trò chơi điện tử, hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình 

hoạt động của hệ thống máy vi tính, phần mềm ứng dụng của máy tính. 
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(210) 4-2016-29362 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SOEDOMO MERGONOTO   (ID) 

D. Husada Indah Timur 2/L-167, 
RT.005/RW.009, Mulyorejo, Mulyorejo, 
Surabaya 60115, Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; sô-cô-la; trà 

(chè); đường [không cho mục đích y tế]; ca cao; caramen [kẹo]; bột gừng [gia vị]; bột 
gừng [bột để làm bánh ngọt]; chiết xuất từ trà, không chứa thuốc; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; bánh putding. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-29363 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SOEDOMO MERGONOTO  (ID) 

D. Husada Indah Timur 2/L-167, 
RT.005/RW.009, Mulyorejo, Mulyorejo, 
Surabaya 60115, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; sô-cô-la; trà 

(chè); đường [không cho mục đích y tế]; ca cao; caramen [kẹo]; bột gừng [gia vị]; bột 
gừng [bột để làm bánh ngọt]; chiết xuất từ trà, không chứa thuốc; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; bánh putding. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-29364 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) STANLEY ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

9-13, Nakameguro 2-chome, Meguro-ku, 
Tokyo 153-8636, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Tín hiệu điều hướng cho xe cộ [hệ thống đèn vàng gắn 2 bên xe phát tín hiệu rẽ 

phải hoặc trái]; thiết bị phát tín hiệu báo rẽ cho xe cộ; thiết bị chống chói lóa dùng cho xe 
cộ [không phải là bộ phận của đèn]; thanh chắn va đập của ô tô; màn cửa che nắng thích 
hợp cho ô tô; tấm che nắng cho ô tô.  
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Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; trợ giúp khi hỏng xe [sửa chữa]; 
dịch vụ sửa chữa khi hỏng xe; bảo dưỡng xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-29370 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh 
(731) Hoàng Thanh Hải   (VN) 

Số 1 E5 tập thể Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  
 

 
(210) 4-2016-29371 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH nghiên cứu và 

đào tạo APT  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà số 28, đường Nguyễn 
Thị Diệu, phường 06, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  

 

 
(210) 4-2016-29372 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thủy 

sản Khánh Đạt  (VN) 
Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 31: Cá bóp (còn sống); cá bống mó (còn sống), bào ngư (còn sống); cá chẽm (còn 

sống); cá chim (còn sống); tôm (còn sống). 
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(210) 4-2016-29373 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) TSUBAKIMOTO CHAIN CO.   (JP) 

3-3-3, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi 

Osaka 530-0005 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy công cụ, dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ 

công; máy đào xúc; máy xúc đất; thiết bị chuyên dụng cho việc chất và bốc dỡ hàng hóa; 

máy móc dùng để chất và bốc dỡ hàng hóa như băng tải [máy móc], cần trục, thang cuốn 

bộ [đường cho người đi bộ], kích đỡ [máy móc]; máy cơ điện dùng cho công nghiệp hóa 

chất; máy nông nghiệp; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động 

cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; trục truyền động [không dùng cho xe cộ mặt đất]; trục 

cho máy; ổ bi [bộ phận của máy móc], khớp nối trục [máy móc]; cơ cấu truyền động, 

không dùng cho xe cộ mặt đất; xích truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; xích dẫn 

động không dùng cho xe cộ mặt đất; bánh răng truyền động không dùng cho xe cộ mặt 

đất; pit tông của ống giảm xóc [bộ phận của máy]; xéc măng phanh trừ loại dùng cho xe 

cộ. 
 

Nhóm 12: Mô tơ cho phương tiện giao thông trên bộ, động cơ cho phương tiện giao thông 

trên bộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất; xích truyền động cho ph−ong tiện giao thông 

trên bộ; trục truyền động cho xe cộ mặt đất; trục của xe cộ; thanh truyền động cho 

phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của động cơ ô tô và đầu máy; cơ cấu 

ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; khớp 

truyền động bánh răng cho phương tiện giao thông trên bộ; giảm xóc treo cho xe cộ; xéc 

măng phanh cho xe cộ; ô tô; ô tô buýt; ô tô tải; xích ô tô; xích chống trơn trượt cho xe cộ; 

xe máy; xe đạp; xích xe đạp; xích xe máy. 
 

 
(210) 4-2016-29374 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(591) Hồng

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Huỳnh Kim Long   (VN) 
84 Mậu Thân, phường An Hòa, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; điện thoại thông minh; các bộ phận và phụ kiện 

của điện thoại di động bao gồm tai nghe cho điện thoại; micro cho điện thoại; ốp lưng; vỏ 

bọc điện thoại; vỏ bảo vệ điện thoại; bộ sạc cho điện thoại di động; pin điện thoại di động; 

đế đỡ điện thoại di động; đế kết nối được thiết kế đặc thù cho điện thoại di động. 
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(210) 4-2016-29376 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) DNTN - trung tâm dạy nghề 

Thanh Xuân  (VN) 
Số 14, phố Vườn Đào, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2016-29377 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.10; A3.7.24; 3.7.20; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nhà Yến 

Khánh Xuân  (VN) 
Tổ 9 xóm Đình, phường Phước Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 

 

 
(210) 4-2016-29378 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  

(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Kem phủ đánh dậy bọt làm từ sữa và kem phủ đánh dậy bọt không sữa chủ yếu 

dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem 
đánh dậy bọt làm từ sữa và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); váng sữa làm từ sữa và váng sữa 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) làm từ sữa và kem đánh dậy bọt 
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(dùng cho đồ uống) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm (sản phẩm sữa) và 
kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành 
(thay thế thành phần bơ sữa), được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; sữa được 
dùng làm nhân cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và nhân (cho thực phẩm) không sữa chủ 
yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa 
được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt không sữa 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa), 
được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sản phẩm kem đánh dậy bọt làm từ sữa và sản 
phẩm kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa); đồ uống trên cơ sở sữa và đồ uống dựa trên sản phẩm 
không chứa bơ sữa, chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh và kem đánh dậy bọt 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa), được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh; sữa chua làm từ sữa và sữa chua 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); đồ uống dựa trên sữa chua làm từ sữa và đồ uống sữa chua chủ yếu dựa trên 
cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); chế phẩm sữa 
chua làm từ sữa và chế phẩm sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa 
đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa) chất phết lên thực phẩm làm từ sữa và chất phết lên 
thực phẩm chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); nhân (cho thực phẩm) được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân (cho thực 
phẩm) được đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa 
đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) làm từ 
sữa và kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); lớp phủ cho thực phẩm làm từ 
dầu ăn được; hỗn hợp sữa và kem tươi; thực phẩm không làm từ sữa chủ yếu được làm từ 
dầu đậu nành; sữa chua, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sữa dừa, dùng làm lớp phủ cho 
thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu của chất làm trắng 
đồ uống; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp phủ cho 
thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm nhân cho 
thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp kem 
phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm 
chất phết cho thực phẩm; kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được 
(dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; váng sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được 
(dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) chủ yếu dựa 
trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) và sữa đậu nành; sữa đậu nành [dùng để 
thay thế sữa]; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành dùng làm lớp kem 
cho thực phẩm (được đánh dậy bọt); kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể 
ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành sử dụng như chất thay thế cho sữa và kem làm 
từ sữa; sữa khuấy; chế phẩm để làm sữa khuấy. 

 
Nhóm 30: Lớp kem phủ bánh ngọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc 
không sẵn sử dụng; sôcôla, sôcôla nhân tạo, bột custard, kẹo dẻo và kẹo dẻo nhân tạo 
dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng 
hoặc không sẵn sử dụng; sôcôla và sôcôla nhân tạo dùng làm lớp phủ trên bề mặt, lớp phủ 
xung quanh và nhân bánh ngọt; xirô dạng lỏng dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; 
xirô có hương vị dùng cho thực phẩm; bánh putđing; kem lạnh; chất làm ngọt tự nhiên, 
hương liệu (trừ tinh dầu), chất làm đặc và chất tạo nhũ tương (trong thực phẩm), được 
dùng làm nguyên liệu làm sinh tố (tất cả ở dạng lỏng hoặc dạng khô); xi rô cho thực 
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phẩm; sôcôla dạng lỏng được dùng để làm lớp phủ cho thực phẩm; sôcôla được dùng để 
làm lớp phủ và nhân cho thực phẩm; kem lạnh không sữa; bánh putđing làm từ sữa và 
bánh putđing không chứa bơ. 

 

 
(210) 4-2016-29379 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  

(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Kem phủ đánh dậy bọt làm từ sữa và kem phủ đánh dậy bọt không sữa chủ yếu 
dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem 
đánh dậy bọt làm từ sữa và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); váng sữa làm từ sữa và váng sữa 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) làm từ sữa và kem đánh đậy bọt 
(dùng cho đồ uống) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm (sản phẩm sữa) và 
kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành 
(thay thế thành phần bơ sữa), được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; sữa được 
dùng làm nhân cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và nhân (cho thực phẩm) không sữa chủ 
yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa 
được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt không sữa 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa), 
được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sản phẩm kem đánh dậy bọt làm từ sữa và sản 
phẩm kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa); đồ uống trên cơ sở sữa và đồ uống dựa trên sản phẩm 
không chứa bơ sữa, chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh và kem đánh dậy bọt 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa), được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh; sữa chua làm từ sữa và sữa chua 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); đồ uống dựa trên sữa chua làm từ sữa và đồ uống sữa chua chủ yếu dựa trên 
cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); chế phẩm sữa 
chua làm từ sữa và chế phẩm sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa 
đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa) chất phết lên thực phẩm làm từ sữa và chất phết lên 
thực phẩm chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); nhân (cho thực phẩm) được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân (cho thực 
phẩm) được đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa 
đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) làm từ 
sữa và kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); lớp phủ cho thực phẩm làm từ 
dầu ăn được; hỗn hợp sữa và kem tươi; thực phẩm không làm từ sữa chủ yếu được làm từ 
dầu đậu nành; sữa chua, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sữa dừa, dùng làm lớp phủ cho 
thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu của chất làm trắng 
đồ uống; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp phủ cho 
thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm nhân cho 
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thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp kem 
phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm 
chất phết cho thực phẩm; kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được 
(dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; váng sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được 
(dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) chủ yếu dựa 
trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) và sữa đậu nành; sữa đậu nành [dùng để 
thay thế sữa]; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành dùng làm lớp kem 
cho thực phẩm (được đánh dậy bọt); kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể 
ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành sử dụng như chất thay thế cho sữa và kem làm 
từ sữa; sữa khuấy; chế phẩm để làm sữa khuấy.  

 

Nhóm 30: Lớp kem phủ bánh ngọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc 
không sẵn sử dụng; sôcôla, sôcôla nhân tạo, bột custard, kẹo dẻo và kẹo dẻo nhân tạo 
dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng 
hoặc không sẵn sử dụng; sôcôla và sôcôla nhân tạo dùng làm lớp phủ trên bề mặt, lớp phủ 
xung quanh và nhân bánh ngọt; xirô dạng lỏng dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; 
xirô có hương vị dùng cho thực phẩm; bánh putđing; kem lạnh; chất làm ngọt tự nhiên, 
hương liệu (trừ tinh dầu), chất làm đặc và chất tạo nhũ tương (trong thực phẩm), được 
dùng làm nguyên liệu làm sinh tố (tất cả ở dạng lỏng hoặc dạng khô); xi rô cho thực 
phẩm; sôcôla dạng lỏng được dùng để làm lớp phủ cho thực phẩm; sôcôla được dùng để 
làm lớp phủ và nhân cho thực phẩm; kem lạnh không sữa; bánh putđing làm từ sữa và 
bánh putđing không chứa bơ. 

 

 
(210) 4-2016-29390 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1; 3.2.15; 18.3.21; 15.7.1; 25.1.25; 

24.1.1 
(731) Hà Mai Phương  (VN) 

26 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯỜNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dạy nghề xăm mình.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ xăm mình.  
 

 
(210) 4-2016-29392 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Đỏ, trắng, đen, cam, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Vĩnh Trí  (VN) 
1250-1252 Võ Văn Kiệt, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯỜNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị thể dục thể thao, dụng cụ thể dục thể thao; dịch vụ 
thương mại bao gồm thông tin thương mại, nghiên cứu về thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-29393 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TNB Việt Nam  
(VN) 
Số L27, đường số 27, khu đô thị mới 
Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận 
Cái Răng, Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, rượu thuốc.  
 

Nhóm 29: Thực phẩm đóng hộp cụ thể là khổ qua rừng dồn thịt đóng hộp, khổ qua rừng 
muối chua. 

 
Nhóm 30: Trà, cà phê, đường. 

 
Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nuớc trái cây đóng hộp, đóng chai, bia.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, cụ thể là rượu.  

 

 
(210) 4-2016-29397 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Yến Sào Ninh Thuận  (VN) 
566 Thống Nhất, phường Đạo Long, 
thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào, chùm ngây.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng làm từ yến.  
Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến có nguồn gốc từ rong sụn, rong nho, rau câu, nha 
đam, chùm ngây; thực phẩm đã qua chế biến được làm từ yến.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát không cồn; nước hoa quả; nước giải khát từ 
các loại rong; nước giải khát làm từ yến; nước yến.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; rượu yến; rượu nho; rượu hoa quả.  
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Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu thực phẩm làm từ yến sào như chè yến, yến chưng 

đường phèn, súp yến, thủy hải sản, đồ uống không cồn, nước giải khát, nước giải khát làm 

từ yến, nước yến, đồ uống có cồn, rượu, rượu yến; mua bán và xuất nhập khẩu, đại lý mua 

bán, ký gửi hàng hoá hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm, đồ uống, vật liệu và công cụ 

phục vụ dùng cho việc sản xuất - khai thác - chế biến yến sào, vật liệu và công cụ phục vụ 

nuôi chim yến.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến và thu hoạch tổ yến; dịch vụ nuôi trồng thủy sản.  
 

 
(210) 4-2016-29399 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 25.1.6; 26.1.1; A11.3.3; 8.7.5 

(591) Vàng, đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng, xanh lá 

cây, xanh lá mạ, xám 

(731) Nguyễn Chí Nghiêm  (VN) 
Số 139 đường Minh Khai, phường Minh 

Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh do nhà hàng tự sản xuất.  
 

 
(210) 4-2016-29407 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Vàng 

(731) Công ty TNHH Thiên Kê  (VN) 
Số 430, tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị làm 

nóng nước tắm; thiết bị tắm hơi; vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm).  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; gạch ốp lát; gạch đất sét nung; ngói, 

không bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-29409 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Xương   (VN) 
16 đường Trường Chinh, khu phố 7, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-29410 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh da trời, xám, trắng
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tân 

Thanh Phong  (VN) 
Xóm 7, xã Phúc Trạch, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây giống, trái cây tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán nông sản, cây giống, hạt giống, trái cây tươi.  
 

 
(210) 4-2016-29411 (220) 21.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.10 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
TÊn Khoa   (VN) 
76-78 đường 9A KDC Trung Sơn, Bình 
Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không cồn; đồ uống 

hoa quả  (không cồn)và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác làm đồ uống.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia.  
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(210) 4-2016-29412 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ, xanh nước biển 
(731) ACTIONCOACH IPCO, LTD.   (GB) 

Argon House, Argon Mews, Fulham 
Broadway London SWB lBJ.  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: áp phích quảng cáo; ấn phẩm in; sách giáo trình; tạp chí; sổ tay. 
 

Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ khởi nghiệp và điều hành 
doanh nghiệp; quảng cáo; quan hệ công chúng (quảng bá doanh nghiệp); dịch vụ nhượng 
quyền thương mại; nghiên cứu thị trường; tư vấn quản trị-kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2016-29416 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A24.17.9 
(591) Đỏ đô, đen 

(540) 

  

(731) Trần Trọng Hải  (VN) 
Số 57 ngõ 178 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa, dầu dưỡng tóc, kem dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2016-29417 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ NBO  (VN) 
Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, xe ô tô, xe tải.  

 

 
(210) 4-2016-29418 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Minh Tới  (VN) 
Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; lợn rừng; gà ta; trạch sụn; rau củ quả tươi. 
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Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu makerting; 

mua bán sản phẩm sau: động vật sống, lợn rừng, gà ta, trạch sụn, rau củ quả tươi.  
 

 
(210) 4-2016-29419 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.14; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 
Khánh Linh  (VN) 
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng; mỹ phẩm; xà phòng; nước xúc miệng không dùng cho mục 

đích y tế; nước xịt thơm miệng không dùng cho mục đích y tế.   

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  

 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm: thuốc đánh răng, mỹ phẩm, xà 

phòng, bàn chải đánh răng, nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế, nước xịt thơm 

miệng không dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-29430 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 16.3.17; 26.3.23 (540) 

  

(731) Lê Quỳnh Anh   (VN) 
Số 8, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: vải sợi, hàng may mặc, hàng thời trang 

bằng da và giả da, mũ nón, giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-29431 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ thành viên SG  (VN) 
56 Đồng Đen, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1122 

(210) 4-2016-29432 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 1.15.21 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Minh Hải  
(VN) 
182-184 Thống Nhất, phường Phương 
Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí, đèn và bộ đèn điện.  
 

Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế, giường.  
 

Nhóm 35: Bán buôn: giường, tủ, bàn, ghế, nỉ, sàn gỗ, giấy dán tường, đèn, hoa trang trí, 
chai lọ, bình thủy tinh, thảm sàn nhà.  

 
Nhóm 37: Hoàn thiện công trình xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-29433 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 20: Giường; gối; nệm; đệm; đệm lò xo.  
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; vỏ nệm; vỏ đệm vỏ gối; áo gối; khăn phủ gối.  
 

 
(210) 4-2016-29434 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất nội thất Tân Hoàng 
Anh  (VN) 
Thôn Giã Cầu, xã Tân Việt, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; chậu rửa tay; hệ thống ống dẫn 

nước; vòi hoa sen; bồn rửa. 
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(210) 4-2016-29435 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trường Vinh An 
Khang   (VN) 
Phố làng nghề Lãng Sơn, xã Lãng Sơn, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2016-29436 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trường Vinh An 
Khang   (VN) 
Phố làng nghề Lãng Sơn, xã Lãng Sơn, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2016-29437 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; A26.4.24; A26.11.12; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 20: Giường; gối; nệm; đệm; đệm lò xo.  
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; vỏ nệm; vỏ đệm; vỏ gối; áo gối; khăn phủ gối.  
 

 
(210) 4-2016-29438 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A5.3.15; A26.5.18; 2.1.1 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây, xanh da trời, 

xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức nãng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-29439 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 2.9.22; 24.17.17 
(591) Trắng, cam, đen, xanh nước biển, ghi, 

xám 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2016-29450 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.6; 1.15.11; 2.9.1; 1.15.21 
(591) Xanh nước biển, trắng, vàng, vàng đậm, 

nâu, xanh dương, hồng 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng di động liên quan đến thông tin về thời gian tắm của trẻ.  
 

 
(210) 4-2016-29454 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.1; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh nước biển, xanh 

đậm 

(540) 

  

(731) Phòng chẩn trị y học Cổ 
Truyền   (VN) 
Khu 4, xã Tiền Châu, thị trấn Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thảo dược trị hôi nách; thuốc bắc trị hôi miệng; thuốc thảo dược trị hôi 

chân.  
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(210) 4-2016-29455 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.7.3; A9.3.9; A5.5.22; 5.5.3; 19.7.1; 

13.3.23 
(591) Xanh, đỏ, tím, trắng, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu HC  
(VN) 
Số 522, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để giặt; chất tẩỵ, rửa không dùng cho các 
hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dùng đế đánh bóng.  

 

 
(210) 4-2016-29456 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.12.1; 1.15.11; 1.15.9; A5.5.22 
(591) Xanh, tím, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
xanh Đất Việt  (VN) 
Số 55, làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô 
thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy ăn, giấy rút.  
 

 
(210) 4-2016-29457 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật  (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 
« tô điện, xe đạp điện.  

 

 
(210) 4-2016-29458 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật  (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 
« tô điện, xe đạp điện.  
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(210) 4-2016-29459 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.15; 3.2.1; A3.2.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH OMA 
lNDUSTRlAL   (VN) 
Số 9, đường N3, KCN Sóng Thần, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy chùi miệng, khăn lau bằng giấy, khăn giấy ướt.  

 

 
(210) 4-2016-29470 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Song 
Sanh  (VN) 
Số 4, đường số 1, KCN Tân Tạo, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem dưỡng thể, mặt nạ giấy đắp mặt, sữa rữa mặt, kem thoa mặt.  

 

 
(210) 4-2016-29471 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 25.1.6 
(591) Cam, xanh 

(540) 

  

(731) Đỗ Anh Tuấn   (VN) 
52 A6 Mai Hương, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện nhằm mục đích 

giáo dục; câu lạc bộ vui chơi giải trí nhằm mục đích giáo dục; dịch vụ cắm trại [giải trí].  
 

 
(210) 4-2016-29472 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; A24.15.7; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ nhựa Tân 
Long  (VN) 
1A 141 đường Vĩnh Lộc, ấp 1, xã phạm 
Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1127 

(511)   Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng.  
 

 
(210) 4-2016-29474 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.9; A2.3.23; 4.5.2; 4.5.3; A2.3.16; 

2.7.10; 2.3.13; 2.3.30 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư đào tạo Chính Tâm  (VN) 
29/29 đường Song Hành, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, trao đổi, chanh muối tươi, cà phê, gạo, muối, rau củ quả, trà. 

 

 
(210) 4-2016-29475 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Kim Hoàn Ngọc 
Châu  (VN) 
120A Minh Phụng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng; bạc; đá quý; kim cương. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ định giá kim cương; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ huy động vàng; dịch vụ 
thu đổi ngoại tệ.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 

 

 
(210) 4-2016-29476 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.2.2; 26.1.1; 26.3.23; A26.4.24 
(591) Đen, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Hoàn Ngọc 
Châu   (VN) 
120A Minh Phụng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng; bạc; đá quý; kim cương.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, kim cương. 
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Nhóm 36: Dịch vụ định giá kim cương; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ huy động vàng; dịch vụ 

thu đổi ngoại tệ.   

 

Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2016-29477 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.2.7 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bố Và Bé  (VN) 
16 Đoàn Thị Điểm, phường 01, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo trẻ em.  
 

 
(210) 4-2016-29478 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 

124 West Putnam Avenue, Greenwich, 

CT 06830, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2016-29479 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 4.5.5; 22.1.15; 22.1.1; 

26.13.25; 26.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, đỏ, vàng, 

hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hải  (VN) 
Xóm 4, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2016-29490 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ, cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 

(ly, tách, chén bát, chai lọ); đồ trang trí như: chậu hoa, bình hoa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ. 

 

 
(210) 4-2016-29491 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ, cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 

(ly, tách, chén bát, chai lọ); đồ trang trí như: chậu hoa, bình hoa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ. 

 

 
(210) 4-2016-29492 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ, cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 
(ly, tách, chén bát, chai lọ); đồ trang trí như: chậu hoa, bình hoa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ. 
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(210) 4-2016-29493 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ, cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 

(ly, tách, chén bát, chai lọ); đồ trang trí như: chậu hoa, bình hoa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ. 

 

 
(210) 4-2016-29494 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ, cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 

(ly, tách, chén bát, chai lọ); đồ trang trí như: chậu hoa, bình hoa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ. 

 

 
(210) 4-2016-29495 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ, cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 

(ly, tách, chén bát, chai lọ); đồ trang trí như: chậu hoa, bình hoa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ. 
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(210) 4-2016-29496 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ, cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 

(ly, tách, chén bát, chai lọ); đồ trang trí như: chậu hoa, bình hoa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ. 

 

 
(210) 4-2016-29497 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ, cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 

(ly, tách, chén bát, chai lọ); đồ trang trí như: chậu hoa, bình hoa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ. 

 

 
(210) 4-2016-29498 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ, cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 

(ly, tách, chén bát, chai lọ); đồ trang trí như: chậu hoa, bình hoa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ. 
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(210) 4-2016-29499 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm - thiết bị y tế - Hóa 
Chất Hà Nội  (VN) 
Đội 6, xã Liên Phương, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29504 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.21 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) MUNDIPHARMA AG   (CH) 

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 
Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.  

 

 
(210) 4-2016-29505 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MUNDIPHARMA AG   (CH) 

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.  

 

 
(210) 4-2016-29506 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) RED SCHOOLHOUSE PTE LTD   (SG) 

34 Sin Ming Lane, Singapore 573955, 
Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; trường đào tạo [giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
giảng dạy; dạy học.  

 

 
(210) 4-2016-29507 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) BEIJING XIAOJU TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
No. 2, North Section, 5F, Building 1, No. 
9 Shangdi East Road, Haidian District, 
Beijing, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 12: xe cộ chạy bằng điện; xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điều khiển từ xa, không 
phải là đồ chơi; xe đẩy trẻ em; xe trượt tuyết [xe cộ]; săm lốp ô tô; phương tiện giao thông 
trên không; phương tiện giao thông đường thủy; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; 
bơm hơi [phụ tùng của xe cộ] 

 

 
(210) 4-2016-29508 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.2.7 
(591) Ghi, cam 

(540) 

  

(731) BEIJING XIAOJU TECHNOLOGY 
CO., LTD.   (CN) 
No. 2, North Section, 5F, Building 1, No. 
9 Shangdi East Road, Haidian District, 
Beijing, China  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điểu khiển từ xa, không 

phải là đồ chơi; xe đẩy trẻ em; xe trượt tuyết [xe cộ]; săm lốp ô tô; phương tiện giao thông 
trên không; phương tiện giao thông đường thủy; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; 
bơm hơi [phụ tùng của xe cộ] 

 

 
(210) 4-2016-29509 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) BEIJING XIAOJU TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
No. 2, North Section, 5F, Building 1, No. 
9 Shangdi East Road, Haidian District, 
Beijing, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điều khiển từ xa, không 

phải là đồ chơi; xe đẩy trẻ em; xe trượt tuyết [xe cộ]; săm lốp ô tô; phương tiện giao thông 
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trên không; phương tiện giao thông đường thủy; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; 
bơm hơi [phụ tùng của xe cộ].  

 

 
(210) 4-2016-29510 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1; A1.3.17; 1.3.1; A1.1.10; A1.1.3 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, vàng, xanh lá 

cây, đen, da cam, tím 
(731) Lư Trường Khanh  (VN) 

Số 33 bis Trần Bình Trọng, phường 01, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ hút mũi cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); dụng cụ nghiền thuốc.  

 

 
(210) 4-2016-29512 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Mai Hân  
(VN) 
100 đường 61, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thiết bị nội thất (cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), 

thiết bị chăm sóc sức khoẻ (spa), thiết bị nhà tắm, khăn tắm.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế; thiết kế nội thất.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa); dịch vụ làm đẹp.  
 

 
(210) 4-2016-29513 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.1.18 (540) 

  

(731) Lê Văn Huy  (VN) 
Thôn Nam Bằng 1, xã Thiệu Hợp, huyện 
Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy ví, giấy rút, giấy đa năng.  
 

(210) 4-2016-29514 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đỏ, hồng, tím, cam, vàng, xanh lá cây, 

xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thời trang Sắc Việt  (VN) 
Liền kề 10-11, khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, quần áo may sẵn.  

 
 

(210) 4-2016-29515 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.15.23; 1.13.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, đen 
(731) GUIZHOU ZENG   (CN) 

No.1 of Xiatan Group, Shuidong Village, 
Meijiang Town, Ningdu County, 
Ganzhou City, Jiangxi, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; tay 

nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; chuông cửa ra vào 
bằng kim loại, không dùng điện; két an toàn; đồ sắt nhỏ; bản lề bằng kim loại; nút bấm 
bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Cửa xếp không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại; cửa không bằng 
kim loại; cổng không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại; kính xây dựng; gỗ 
xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; sàn không bằng kim loại; đá hoa cẩm 
thạch.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; cung cấp thị trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa 
và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web; marketing; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo.  
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(210) 4-2016-29516 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Lê Thị Loan  (VN) 
81 Nguyễn An Ninh, khu phố Nhị Đồng 

2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng cho người; trà thảo dược; thảo 

dược.  
 

 
(210) 4-2016-29517 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.1.6; A3.1.24 

(731) KOSHIDAKA HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 

World Trade Center Building 23F, Po 

Box 8, 2-4-1 Hamamatsucho, Manato-ku 

Tokyo, 105- 6123, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ hát Karaoke; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho rạp chiếu 

phim; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ vũ trường; trình diễn các buổi biểu diễn trực 

tiếp; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm.  
 

 
(210) 4-2016-29518 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) SEED CO., LTD.   (JP) 

40-2, Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, 

Tokyo, 1130033, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nước mắt nhân tạo (dùng trong y tế); thuốc tra mắt; thuốc nhỏ mắt; dung dịch 

làm ẩm kính áp tròng, dung dịch dùng cho kính áp tròng.  
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(210) 4-2016-29519 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.5; A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty CP xuất nhập khẩu 
dầu khí Hoàng Hùng  (VN) 
Tòa nhà T42707, Vinhomes TimesCity, 

458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu (dầu khí, dầu nhờn, hóa dầu), gas, nhựa đường.  
 

 
(210) 4-2016-29525 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) YENG HSINGH CO., LTD.   (TW) 

16FL-8, No.79, Sec.1, Hsin Tai 5th Rd., 

Xizhi Dist., New Taipei City 221, 

Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất để cải tạo đất; canxi cacbonat; hoá chất công nghiệp; cao lanh; cát 

dùng cho ngành đúc; đá talc /bột tan/ hoạt thạch [magie silicat].  
 

 
(210) 4-2016-29527 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A1.1.9; A1.1.2; 26.4.3 

(731) YENG HSINGH CO., LTD.   (TW) 

16FL-8, No.79, Sec.1, Hsin Tai 5th Rd., 

Xizhi Dist., New Taipei City 221, 

Taiwan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất để cải tạo đất; canxi cacbonat; hoá chất công nghiệp; cao lanh; cát 

dùng cho ngành đúc; đá talc /bột tan/ hoạt thạch [magie silicat].  
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(210) 4-2016-29530 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.11; A3.4.24; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh tím than, trắng, vàng, xanh lá cây, 

đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Cương 

D41  (VN) 
số 2, Nguyễn Viết Xuân, phường Trà An, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-29531 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo dáng 

cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể; nước thơm 
dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; 
kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem làm sạch da; mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng; chất 
tẩy rửa bát đĩa. 

 

 
(210) 4-2016-29532 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SHANGHAI CONWOOD 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (CN) 
3rd Floor, Jielong Headquarter Zone, 
No. 2112, Yanggao Middle Road, 
Pudong New District, Shanghai, P.R. 
China  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Rương (va li hành lý); hòm (bằng da hoặc giả da); túi du lịch; va li; cặp da; ví 

đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi xách vận chuyển và túi đựng tiền bằng da 
hoặc giả da.  
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(210) 4-2016-29533 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2016-29534 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn N.M.D 
Việt Nam  (VN) 
Số 79, ngách 12, ngõ 470 Nguyễn Trãi, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội,  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước  
 

 
(210) 4-2016-29535 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Tím, ghi nhạt 

(731) Công ty TNHH ENTER Việt Nam  
(VN) 
13B3 khu dân cư Êm Đềm, đường Hà 

Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh 

Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần tã trẻ em; tã lót [tã trẻ em]; tã lót dùng cho người không tự 

kiềm chế được; miếng lót của quần lót [vệ sinh]; khăn vệ sinh.  

 

Nhóm 16: giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; yếm dãi của trẻ em bằng 

giấy; túi rác bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy. 
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(210) 4-2016-29536 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.4.24 

(731) Công ty TNHH sản phẩm công 
nghệ PARROT Việt Nam  (VN) 
Số 9, tổ 21, ngõ Hòa Bình 7, phường 

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy quay phim; máy 

ảnh [chụp ảnh]; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị điều khiển từ xa; kính mắt 3D. 

 

Nhóm 12: Thiết bị bay; máy bay; tàu thuyền. 

 

Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà; xe cộ đồ chơi điều khiền bằng sóng rađiô; bộ mô 

hình thu nhỏ [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; bộ điều khiển cho máy chơi đồ chơi; 

đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2016-29537 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.7.6; A1.1.10; A8.1.16 

(591) Đỏ, da cam, trắng 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại Hương Giang  (VN) 
Số 45 - 47, đường Trần Phú, phường Lê 

Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh pizza; kẹo mềm; thực phẩm ăn nhanh trên 

cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; cà phê; đồ uống cà 

phê có sữa; đồ uống trên cơ sở trà; thạch hoa quả [bánh kẹo]; kem trái cây [đá lạnh]; sữa 

chua đông lạnh [dạng kem lạnh]. 

 

Nhóm 32: Đồ uống từ nước hoa quả ép không có cồn; nước sinh tố; nước khoáng [đồ 

uống]; nước sô đa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2016-29538 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; 26.15.15; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Hương Giang   (VN)
Số 45 - 47, đường Trần Phú, phường Lê 
Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa: trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích 
phục vụ các mặt hàng đồ gia dụng (cụ thể: bát, đũa, xoong, nồi ), mỹ phẩm, chế phẩm vệ 
sinh (dầu gội đầu, nước rửa bát, sữa tắm, nước tẩy, rửa nhà vệ sinh), hàng may mặc (cụ 
thể: quần, áo, giày, dép).  

 

 
(210) 4-2016-29539 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 24.17.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, đen , trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại Nguyên Vũ   (VN) 
Số 01 An Chân, phường Sở Dầu, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Dây hàn (không phải dây điện) bằng kim loại; que hàn bằng kim loại 
 

Nhóm 07: Máy hàn; máy cắt; phụ kiện của máy hàn; phụ kiện của máy cắt.  
 

 
(210) 4-2016-29550 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.13; A24.15.7; 

24.15.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư và phát triển Thiên 
Hoàng Nguyên   (VN) 
321 tổ 6, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cưa xích, máy cắt cỏ, máy xới đất, máy phát điện, máy bơm nước và 

phụ tùng của các sản phẩm trên.  
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(210) 4-2016-29551 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất thực phẩm Tân Việt 
¸   (VN) 
368/32 đường TTH 21, phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi đen (tỏi đã sơ chế và bảo quản); viên nang tỏi đen (tỏi đen dạng viên).  

 

Nhóm 33: Rượu tỏi đen.  
 

 
(210) 4-2016-29552 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 5.7.3; 5.13.4 

(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam  (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 

Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại. 
 

 
(210) 4-2016-29553 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.13.4; 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam  (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 

Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại. 
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(210) 4-2016-29554 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 5.7.3; 5.13.4 

(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam  (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 

Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại. 
 

 
(210) 4-2016-29555 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.2; A1.1.10; 25.1.6; 25.12.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam  (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 

Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại. 
 

 
(210) 4-2016-29556 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam  (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 

Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại. 
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(210) 4-2016-29557 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 24.15.1 
(591) Xanh cô ban, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam  (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 
Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại. 
 

 
(210) 4-2016-29558 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SHANDONG WEIFANG RAINBOW 

CHEMICAL CO.LTD  (CN) 
Binhai Economic Development Area, 
Weifang, Shandong, China  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại; thuốc phòng chống mối mọt nông lâm nghiệp; 
thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-29559 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SHANDONG WEIFANG RAINBOW 

CHEMICAL CO.LTD  (CN) 
Binhai Economic Development Area, 
Weifang, Shandong, China 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại; thuốc phòng chống mối mọt nông lâm nghiệp; 
thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-29570 (220) 22.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xây lắp 
Đại Ngọc  (VN) 
50 đường Giải Phóng, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí, linh kiện của đèn như đui đèn; máng đèn; bóng 
đèn.  

 
Nhóm 35: Mua bán: đèn chiếu sáng, đèn trang trí, linh kiện của đèn như đui đèn, máng 
đèn, bóng đèn.  

 

 
(210) 4-2016-29575 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
GOODM  (VN) 
167A Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, máy tính tiền, máy kiosk thông tin.  

 

 
(210) 4-2016-29576 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ICHIBAI Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 4, ngõ 145, phố ¤ Cách, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-29577 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13; 

21.1.17; 25.1.15 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH SEAENERGY  (VN)

159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí. 
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(210) 4-2016-29578 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; 15.1.13; 21.1.17; A25.3.15 

(591) Xanh, đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH SEAENERGY   (VN)
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí. 
 

 
(210) 4-2016-29590 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
dạy nghề Hand Việt  (VN) 
Số nhà 155 tổ 67 khu tập thể Không 

Quân, phường Tương Mai, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo dạy nghề về lĩnh vực làm đẹp, cụ thể là đào tạo trong lĩnh vực 

sơn, vẽ móng tay và móng chân, dưỡng móng tay và móng chân, cắt tóc, trang điểm cô 

dâu và săn sóc da mặt. 
 

 
(210) 4-2016-29591 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.4 

(591) Xanh ngọc bích 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ELARA  (VN) 
42/50/7 Hoàng Hoa Thám, phường 7, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép. 
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(210) 4-2016-29593 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; A25.7.21 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành  (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2016-29594 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1; 1.15.5; 3.7.17; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu khí dầu mỏ 
hóa lỏng Hà Nam  (VN) 
Đường D3, KCN Châu Sơn, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu, khí đốt, dầu hỏa, gas, than nhiên liệu, bình chứa gas, bình 
chứa (chịu áp lực). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết gas (nạp gas vào bình chứa gas). 
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dầu mỏ và khí hóa lỏng (gas). 
 

 
(210) 4-2016-29595 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 25.7.25; 26.2.3 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Anh Đạt   (VN) 
Thửa số 35, lô 6 khu 4.1CC, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể 

thao và văn hoá nhằm mục đích giải trí; cung cấp các tiện nghi thể thao bao gồm cả tiện 

nghi cho chơi gôn; câu lạc bộ sức khỏe (fitness).  

 

Nhóm 43: Khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời (resort, nhà nghỉ, nhà trọ); cho thuê phòng 

họp, hội nghị, hội thảo; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện 

bởi nhà hàng ăn uống) theo hình thức trực tiếp phục vụ tại nhà hàng hoặc cung cấp ngoài 

trụ sở; quán bar (quán rượu).  
 

 
(210) 4-2016-29597 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại và dịch vụ kỹ 
thuật SMC  (VN) 
Số 31, tổ 3, phường Mai Dịch, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt [xưởng giặt]; máy giặt áp lực cao; máy vắt cho đồ giặt; máy là; máy 

là áp lực hơi dùng cho vải, có thể mang đi được; máy và thiết bị điện để làm sạch; thiết bị 

làm sạch sử dụng hơi nước. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không 

khí; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; 

lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp 

đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt thiết bị 

nhà bếp. 
 

 
(210) 4-2016-29598 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.5.15; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.2; 

1.15.23 

(591) Trắng, da cam, đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đệ Tam  (VN) 
2/6 - 2/8 Núi Thành, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; cho 

thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê nhà xưởng. 
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(210) 4-2016-29599 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VTC Truyền 
Thông Trực Tuyến  (VN) 
Công viên VTC Park, đại lộ V.I Lê Nin, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; thiết bị trò chơi và giải trí được làm phù hợp cho sử dụng với 

màn chiếu ngoài hay màn hình. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh truyền hình.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-29601 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) FRONTIER SOFTWARE PLC   (GB) 

Frontier House, 63 Guildford Road, 
Lightwater, Surrey, GU18 5SA United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính sử dụng cho quản lý tính lương và các hoạt động nguồn 

nhân lực khác.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ ủy thác tính lương nhân viên.  
 
 

(210) 4-2016-29602 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) FRONTIER SOFTWARE PLC   (GB) 

Frontier House, 63 Guildford Road, 
Lightwater, Surrey, GU18 5SA United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính sử dụng cho quản lý tính lương và các hoạt động nguồn 

nhân lực khác.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ ủy thác tính lương nhân viên.  
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(210) 4-2016-29607 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 2.9.1 (540) 

  

(731) Đặng Hoàng Lộc (Đặng Kim 
Ngân)  (VN) 
96 Lý Phục Man, phường Bình Thuận, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; dây chuyền [đồ trang sức, đồ kim 

hoàn]; chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn], hoa tai; 

đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2016-29608 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.15; 25.5.2; 26.4.2 

(591) Nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 
Dược Xanh   (VN) 
ấp Phước Thành (thửa đất sồ 2742, tờ 

bàn đồ số 03), xã Tam Phước, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thảo dược.  
 

 
(210) 4-2016-29609 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.15; A5.5.20 

(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 
Dược Xanh   (VN) 
ấp Phước Thành (thửa đất số 2742, tờ 

bàn đồ số 03), xã Tam Phước, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thảo dược.  
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(210) 4-2016-29610 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) MEAD JOHNSON & COMPANY LLC.  

(US) 

2400 West Lloyd Expressway, 

Evansville, Indiana 47721, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột nhân tạo dành cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và thực 

phẩm phù hợp cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa là chủ yếu; các 

chất thay thế sữa.  
 

 
(210) 4-2016-29612 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 18.1.1; 2.1.13; 2.1.15; 2.1.21; A6.19.9 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu vàng, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Le Mitchell  
(VN) 
Thôn Hòa Sơn, xã Cự NÉm, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức các tour du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-29614 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất chỉ thị sinh học dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 09: Thiết bị đọc chất chỉ thị sinh học.  
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(210) 4-2016-29615 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

(210) 4-2016-29616 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mắt Xinh  (VN) 
243/2/38 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 

 

 
(210) 4-2016-29617 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại PNC  
(VN) 
74/1 đường Nguyễn Cừ, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng phù hợp cho 

mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trưng bày sản phẩm; dịch vụ mua bán các 
sản phẩm hàng hóa như: thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, chất ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29618 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, đen 

(540)  

(731) Công ty TNHH thương mại PNC 
(VN) 
74/1 đường Nguyễn Cừ, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trưng bày sản phẩm; dịch vụ mua bán các 
sản phẩm hàng hóa như: thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, chất ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29619 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại PNC  
(VN) 
74/1 đường Nguyễn Cừ, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng phù hợp cho 

mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trưng bày sản phẩm; dịch vụ mua bán các 
sản phẩm hàng hóa như: thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, chất ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-29631 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A11.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Triều 
Nguyên   (VN) 
Số 527 đường Lý Thái Tổ, xã Đam Bri, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  

 

 
(210) 4-2016-29632 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Xuân Thành   (VN) 
05/5 Bùi Thị Xuân, phường 02, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1154 

(210) 4-2016-29633 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.15.15; A24.7.15; 18.3.23; 1.15.23; 

17.2.25 

(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại và đầu tư Hà Việt  
(VN) 
99B Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức và điều khiển sự kiện, hội thảo về golf, dịch vụ 

cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi golf, sắp xếp các cuộc đi chơi golf.  
 

 
(210) 4-2016-29634 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 7.11.1; A5.5.20; 25.1.25; 26.13.25 

(591) Vàng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại và đầu tư Hà Việt  
(VN) 
99B Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; nhà hàng bán đồ ăn nhanh; nhà hàng 

lẩu nướng các loại, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2016-29635 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng be, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Quyết   (VN) 
C68, ngõ 109 đường Trường Chinh, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách; báo; tạp chí; đồ dùng học tập cho trường (văn phòng phẩm).  

 
Nhóm 41: Dạy ngoại ngữ, khóa đào tạo từ xa; dịch thuật; đào tạo thực hành; tổ chức hội 

thảo chuyên đề; xuất bản sách.  
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(210) 4-2016-29636 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.3.1; 25.1.25; A2.3.16; 25.1.9; 

A25.1.10 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo dáng 

cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể; nước thơm 

dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; 

kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem làm sạch da; mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng; chất 

tẩy rửa bát đĩa; chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy rửa để giặt dùng cho gia đình; chế 

phẩm làm sạch - khô. 
 

 
(210) 4-2016-29637 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-29638 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, cam, hồng, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Đặng Phương Dung  (VN) 
Số 01 nhà C - tập thể Bộ tài chính - Hào 

Nam, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
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(210) 4-2016-29639 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thừa kế và 
ứng dụng Đông Y Việt Nam  
(VN) 
185 Vành Đai Trong, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 31: Giống cây dược liệu.  
 

Nhóm 35: Mua bán và phân phối: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ 
và thiết bị y tế. 

 
Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ trồng cây dược liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2016-29650 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TAMAYA Sơn 
Ngọc  (VN) 
Tầng 1, số 49, phố Hai Bà Trưng, 
phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2016-29651 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Khổng Đức Tài  (VN) 
30/19/3 đường 100 Bình Thới, phường 
14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, cụ thể là, nhông, sên, đĩa, bố thắng, cao su gác chân.  
 

 
(210) 4-2016-29652 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Khổng Đức Tài  (VN) 
30/19/3 đường 100 Bình Thới, phường 
14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, cụ thể là, nhông, sên, đĩa, bố thắng, cao su gác chân.  

 

 
(210) 4-2016-29653 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Khổng Đức Tài  (VN) 
30/19/3 đường 100 Bình Thới, phường 
14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, cụ thể là, nhông, sên, đĩa, bố thắng, cao su gác chân.  

 

 
(210) 4-2016-29654 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540)  (731) Khổng Đức Tài  (VN) 

30/19/3 đường 100 Bình Thới, phường 
14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, cụ thể là, nhông, sên, đĩa, bố thắng, cao su gác chân.  

 

 
(210) 4-2016-29655 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Khổng Đức Tài  (VN) 
30/19/3 đường 100 Bình Thới, phường 
14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, cụ thể là, nhông, sên, đĩa, bố thắng, cao su gác chân.  

 
 

(210) 4-2016-29656 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần LlFESTYLE 
Việt Nam  (VN) 
Số 51 phố Xuân Diệu, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ tập luyện thể thao, thiết bị tập luyện thể thao. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây nước ga và đồ uống 
không có cồn, bia, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý bất động sản, 
cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa, dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi; cho thuê phương tiện vận chuyển. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ luyện tập thể dục thể thao nhằm mục đích rèn luyện sức 
khỏe, giáo dục thể thao, tổ chức các hoạt động thể thao liên quan đến rèn luyện sức khỏe. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar pha chế đồ uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tắm hơi, dịch vụ mát xa, dịch 
vụ spa.  

 

 
(210) 4-2016-29657 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A26.1.18; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần LlFESTYLE 
Việt Nam  (VN) 
Số 51 phố Xuân Diệu, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ tập luyện thể thao, thiết bị tập luyện thể thao. 

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây nước ga và đồ uống 
không có cồn, bia, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý bất động sản, 
cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa, dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi; cho thuê phương tiện vận chuyển. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ luyện tập thể dục thể thao nhằm mục đích rèn luyện sức 
khỏe, giáo dục thể thao, tổ chức các hoạt động thể thao liên quan đến rèn luyện sức khỏe. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar pha chế đồ uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tắm hơi, dịch vụ mát xa, dịch 
vụ spa.  
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(210) 4-2016-29658 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 3.7.17 
(591) Xanh, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DP STA-
PHARMA   (VN) 
Khu 1, phường Việt Hòa, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2016-29659 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 7.3.11; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, vàng cam, tím 
(731) Công ty cổ phần bán lẻ THT 

Việt Nam  (VN) 
Số 53, ngõ 99, phố Định Công Hạ, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia 

đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều 
hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như 
giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, qua truyền hình, qua 
mạng điện thoại, qua bưu điện; quảng cáo bán hàng hóa; nghiên cứu thị trường và thăm 
dò dư luận; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-29670 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 3.7.17; 26.4.2; A3.13.18; 

A3.13.24 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 
Cụm kinh tế - xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, phân 
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bón. chất bảo quản hạt giống, hóa chất để cải tạo đất, chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp). 

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 
Nhóm 07: Đầu phun áp lực, máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy cày (dùng trong 
nông nghiệp), máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp), máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp). 

 

 
(210) 4-2016-29671 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17; 26.4.2; 

25.12.1; 3.7.16; 3.7.10; A26.11.9; 26.1.4
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 
Cụm kinh tế - xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, phân 
bón, chất bảo quan hạt giống, hóa chất để cải tạo đất, chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp). 

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 
Nhóm 07: Đầu phun áp lực, máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy cày (dùng trong 
nông nghiệp), máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp), máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp). 

 

 
(210) 4-2016-29672 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 26.4.2; 3.7.17; A2.5.23; 2.5.2; 

5.7.3 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 
Cụm kinh tế - xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, phân 
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bón. chất bảo quản hạt giống, hóa chất để cải tạo đất, chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp). 

 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 

Nhóm 07: Đầu phun áp lực, máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy cày (dùng trong 
nông nghiệp), máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp), máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp). 

 

 
(210) 4-2016-29673 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 3.7.17; 26.4.2; 3.5.1; A5.11.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 
Cụm kinh tế - xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, phân 
bón, chất bảo quản hạt giống, hóa chất để cải tạo đất, chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp). 

 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 
Nhóm 07: Đầu phun áp lực, máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy cày (dùng trong 
nông nghiệp), máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp), máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp). 

 

 
(210) 4-2016-29674 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.4.2; 3.7.17; 3.11.1; 

A3.11.24 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 
Cụm kinh tế - xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, phân 
bón. chất bảo quản hạt giống, hóa chất để cải tạo đất, chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp). 

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1162 

Nhóm 07: Dầu phun áp lực, máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy cày (dùng trong 
nông nghiệp), máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp), máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp). 

 

 
(210) 4-2016-29675 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã Hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, phân 
bón; chất bảo quản hạt giống; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp). 

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 
Nhóm 07: Đầu phun áp lực; máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy cày (dùng trong 
nông nghiệp); máy thu hoạch nộng sản; máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp). 

 

 
(210) 4-2016-29676 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; 26.4.4; 2.1.2; 2.1.22; A2.1.23; 

4.5.5 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC   (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã Hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, phân 
bón; chất bảo quản hạt giống; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp).  

 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 

Nhóm 07: Đầu phun áp lực; máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy cày (dùng trong 
nông nghiệp); máy thu hoạch nộng sản; máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp). 
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(210) 4-2016-29677 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.2; 2.1.3; 2.1.22; 2.1.30; 3.7.17; 

26.4.4 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC   (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã Hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, phân 
bón; chất bảo quản hạt giống; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp).  

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 
Nhóm 07: Đầu phun áp lực; máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy cày (dùng trong 
nông nghiệp); máy thu hoạch nông sản; máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp). 

 

 
(210) 4-2016-29678 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.3; 2.1.4; 2.1.22; 3.7.17; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC   (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã Hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, phân 
bón; chất bảo quản hạt giống; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp).  

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 
Nhóm 07: Đầu phun áp lực; máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy cày (dùng trong 
nông nghiệp); máy thu hoạch nộng sản; máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp). 
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(210) 4-2016-29679 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Cty cổ phần Be Bé  (VN) 
86/56/29 Phổ Quang, phường 2, Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 07: Máy vắt sữa; giác mút dùng cho máy vắt sữa, đầu mút dùng cho máy vắt sữa. 

 

Nhóm 10: Bình sữa cho em bé bú, chai sữa cho em bé bú; núm vú giả của bình sữa cho 

em bé bú. 

 

Nhóm 11: Túi khử trùng dùng một lần; thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện, thiết bị chạy 

điện dùng để hâm nóng bình sữa; thiết bị khử trùng. 

 

Nhóm 21: Túi đẳng nhiệt, túi giữ nhiệt. 

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi. 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; trà.  
 

 
(210) 4-2016-29690 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 

khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-29691 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29692 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29693 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-29694 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 21.1.15; 26.4.2; 26.4.9; 24.17.5 
(591) Hồng, vàng, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần y dược VP 

PHARMA  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 
06 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29695 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9; 

26.13.25 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

EU Việt Nam  (VN) 
Số 187, ngõ 2, đường Thanh Bình, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29696 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián. 
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(210) 4-2016-29697 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián. 

 

 
(210) 4-2016-29698 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián. 

 

 
(210) 4-2016-29699 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián. 

 

 
(210) 4-2016-29700 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) DONG-A PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (KR) 
64 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, 
Seoul 02587, South Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm hỗ trợ sự trao đổi chất; chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, thuốc và dược chất trị liệu; chÓ phẩm dược cho cơ quan niệu sinh dục; chế 
phẩm dược dùng trong sản phụ khoa; chế phẩm rửa âm đạo (có thuốc); chế phẩm thụt rửa 
dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-29702 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.17; 26.13.1 
(731) CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERY (LIAO NING) COMPANY 
LIMITED   (CN) 
No. 159 Xuelian Street, Sujiatun District, 
Shenyang 110101, Liaoning, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ 

sở sôcôla; trà (chè); bột đậu tương.  
 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở đậu nành, không dùng thay thế sữa; chất chiết từ quả không 
chứa cồn; nước sô đa có hương vị gừng; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước [đồ 
uống]; nước khoáng [đồ uống]; nước nho ép chưa lên men; nước chanh; nước ép rau [đồ 
uống]; nước sô đa; sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; sữa lạc [đồ uống không chứa cồn]; cơ 
vát [đồ uống không chứa cồn].  

 

Nhóm 33: Đồ uồng có cồn [trừ bia]; rượu uýt ki; baijiu [đồ uống có cồn được chưng cất 
của Trung Quốc; rượu sake; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống hoa quả có cồn; rượu 
cèc-tai.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ khách sạn; nhà 
hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà 
trọ].  

 

 
(210) 4-2016-29717 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) CHINA TOBACCO SHANDONG 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
No.11888, Jingshi Road, Lixia District, 
Jinan City, Shandong Province, People's 
Republic of China (Postal Code: 250014) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người 
hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá điếu.  
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(210) 4-2016-29720 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) INDOCHINA VANGUARD HOTELS 

PTE. LIMITED  (SG) 
80 Robinson Road #02-00, Singapore 
068898 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; 

đánh giá bất động sản (định giá bất động sản).    
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2016-29726 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(731) KUO, CHIA-JOU  (TW) 

4F.-1, No. 283, Minghua 1st Rd., 
Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng để xoa bóp [cho mục đích mỹ phẩm]; mặt nạ làm 

đẹp; kem dưỡng da chống nếp nhăn; kem nền trang điểm; kem làm sạch da.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung khoáng chất dinh dưỡng; chất bổ sung 
vitamin dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng chiết xuất từ thảo dược; chất bổ sung 
protein dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2016-29727 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) PT. SURYARAYA RUBBERINDO 

INDUSTRIES  (ID) 
Jl. Raya Narogong Km. 23, 8 Cileungsi 
Bogor, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Túi bọc lốp xe ô tô dự phòng; chốt chống trượt cho lốp xe; lốp cho bánh xe cộ; 

cơ cấu chống trượt cho lốp xe cộ; lốp đặc cho bánh xe cộ; bánh xe cộ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1170 

(210) 4-2016-29730 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 150-721, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không 

chạy điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy điện; túi của máy hút bụi chân 

không chạy điện; máy hút bụi chân không dạng đứng; người máy (máy móc); máy thổi 

dạng quay chạy điện; bơm khí nén; máy nén kiểu quay (máy móc); máy nén dùng cho tủ 

lạnh; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; 

máy hút bụi dạng người máy; máy chế biến thức ăn chạy điện; máy làm sạch bằng hơi 

nước dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không vận hành bằng tay, máy hút 

bụi chân không chạy điện dùng cho bộ đồ giường.  

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng; máy giữ độ ẩm không khí; máy 

hút độ ẩm không khí chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; bếp có lò nướng và mặt bếp 

để đun chạy điện; thiết bị lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị ion hóa dùng để 

xử lý nước dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị ion hóa dùng để xử lý nước; thiết bị 

màng chắn dùng để lọc nước; bộ thu năng lượng mặt trời dùng để sưởi ấm; thiết bị làm 

sạch không khí; thiết bị sưởi ấm; thiết bị dùng để sưởi ấm, thông gió và điều hòa không 

khí; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); bếp có lò nướng và mặt bếp để 

đun nấu dùng gaz; lò nấu nướng nhà bếp chạy điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; tủ lạnh 

chạy điện; thiết bị sấy khô quần áo chạy điện; thiết bị thông gió (điều hòa không khí); 

máy xử lý quần áo chạy điện để làm khô quần áo dùng cho mục đích gia dụng; máy xử lý 

quần áo chạy điện có chức năng khử mùi, vô trùng và hấp quần áo dùng cho mục đích gia 

dụng; máy làm khô quần áo chạy điện có chức năng vô trùng, khử mùi và xử lý chống 

nhàu quần áo dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị vi lọc dùng để xử lý nước; thiết bị khử 

muối; thiết bị làm sạch chất thải; thiết bị lọc dùng cho hệ thống tái sử dụng và tái chế 

nước thải; thiết bị xử lý và làm sạch nước thải; thiết bị lọc nước thải; thiết bị lọc làm sạch 

nuớc dùng cho mục đích công nghiệp; đèn đường; đèn sợi đốt; đèn huỳnh quang; đèn ô tô 

(chiếu sáng); thiết bị và hệ thống thông gió dùng cho ô tô; thiết bị sưởi ấm dùng cho ô tô; 

ống nhánh dùng làm bộ phận của thiết bị làm mát không khí; ống nhánh dùng làm bộ 

phận của máy điều hòa không khí; ống mềm dùng làm bộ phận của thiết bị làm mát 

không khí; ống mềm của máy điều hòa không khí; tủ làm mát rượu chạy điện dùng cho 

mục đích gia dụng; máy xử lý quần áo để làm sạch và khô quần áo dùng cho mục đích gia 

dụng; máy xử lý quần áo để làm sạch và khô quần áo chạy điện dùng cho mục đích gia 

dụng. 
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(210) 4-2016-29736 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.1.1; 18.2.1 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(731) Vũ Thanh Hương   (VN) 
Số nhà 12 ngõ 5 phố Nguyễn Cao, 

phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

giảng dạy; dạy học; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
 

 
(210) 4-2016-29741 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) YUNG KIEN INDUSTRIAL CORP.  

(TW) 

14F., No. 68, Sec. 3, Nanking E. Rd., 

Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà 

phê nấm linh chi. 
 
 

(210) 4-2016-29742 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh nước biển, trắng 

(731) Nguyễn Văn Linh  (VN) 
Thôn Bái Thượng, xã Toàn Thắng, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu, mỡ dùng để bôi trơn.  
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(210) 4-2016-29744 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần bán lẻ Minh 

Minh   (VN) 
Số 11, ngõ 70, phố Bùi Ngọc Dương, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thực phẩm, đồ uống trong các cửa hàng chuyên 

doanh và cửa hành kinh doanh tổng hợp, bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (cụ thể là 
nước hoa và mỹ phẩm); bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh (cụ thể là nước hoa và mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-29745 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) P. NARONG AND P.N.I COMPANY 

LIMITED  (TH) 
108 Soi Sathu Pradit 58 Yak 4, Bang 
Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 
10120 Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho người đi xe máy; mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ lặn; 

mũ bảo hiểm cho thể thao; kính bảo hộ cho thể thao; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn 
cho cá nhân; găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn.  

 

 
(210) 4-2016-29761 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.2; A26.1.18; 3.11.9; 25.5.2 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá pha màu vàng, 

vàng, xanh da trời, xanh lơ, ghi sáng pha 
xanh đen, trắng, ghi, ghi xám 

(731) Công ty TNHH thương mại 
MITO Việt Nam   (VN) 
Số 19, tổ 21, ngõ 165, đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: ống phun nước bằng cao su; ống bảo ôn, tấm cách nhiệt dùng trong hệ thống 
điều hòa không khí; ống nhựa mềm PVC; ống phun nước bằng nhựa mềm.  

 

 
(210) 4-2016-29762 (220) 23.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A26.1.18; 25.5.2 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá pha màu vàng, 

vàng, xanh da trời, xanh lơ, ghi sáng pha 
xanh đen, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
MITO Việt Nam  (VN) 
Số 19, tổ 21, ngõ 165, đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: ống đồng; ống nhánh bằng kim loại; miệng vòi bằng kim loại; ống dẫn chịu áp 
lực bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-29784 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường Diamond Việt Nam  
(VN) 
Số 7, thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2016-29785 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Dương Hải Quân  (VN) 
Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện 
Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng [đồ uống]; chế phẩm để làm đồ uống; nước 

[đồ uống]; nước sinh tố; bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống không cồn; quảng cáo đồ uống không cồn; mua bán nước 
khoáng [đồ uống]; quảng cáo nước [đồ uống]; mua bán chế phẩm để làm đồ uống; quảng 
cáo, mua bán bia. 
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(210) 4-2016-29786 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Long  (VN) 
Số 32, ngõ 12, tổ 8, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; bếp ga; bếp từ; bếp hồng ngoại; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an 

toàn cho thiết bị gaz; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước hoặc gaz. 
 

Nhóm 35: Mua bán bếp gas, mua bán bếp từ; mua bán bếp hồng ngoại; quảng cáo bếp ga; 
quảng cáo bếp từ; quảng cáo bếp hồng ngoại. 

 

 
(210) 4-2016-29787 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.10; A2.3.16; 2.3.30 (540) 

  

(731) Mai Thị Hằng  (VN) 
Tổ 11, phường Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; đào tạo lại nghề; đào 

tạo thực hành [thao diễn]; đào tạo thực hành [thao tác thử]. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khoẻ; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị 
liệu; dịch vụ trang điểm; xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2016-29788 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Quốc Thành  (VN) 
313-315 đường Phạm Hùng, phường Hòa 
Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox các loại. 
 

 
(210) 4-2016-29789 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.13; A3.4.24; 5.9.6; A26.4.24; 

26.13.25 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Vương Quốc Tỏi Đen  (VN) 
Số 42A ngõ 41 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Hành, tỏi đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-29790 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 5.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SMOOTHIE 
FACTORY VIET NAM  (VN) 
160/57/36/1A đường Nguyễn Văn Quỳ, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng 

tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-29791 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân SX-TM 
Vàng Kim Nguyên  (VN) 
Tổ 25, ấp Tân Thanh A, xã Phước Lại, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kinh doanh: đồ nữ trang, vàng, bạc, đá quý. 

 

 
(210) 4-2016-29792 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 1.15.24; A5.5.20; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hải Trai Beauty Group  (VN) 
Số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm; mi giả. 

 

 
(210) 4-2016-29793 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Nhất Long  (VN) 
Liên gia 76 Buôn Ky, phường Thành 
Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-29794 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3; A25.7.8 
(591) Xanh, vàng, nâu, da cam, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây lắp sản 

xuất và thương mại LTC   (VN) 
Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-29795 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.7; 26.3.2; 26.1.1; 26.4.9; 

A7.1.12; 7.1.24; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, da cam, 

đỏ, đen, xanh da trời nhạt, xanh đậm 
(731) Công ty cổ phần xây lắp sản 

xuất và thương mại LTC    (VN) 
Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.   

 
Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-29796 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.21; A3.7.24; 3.7.17; A5.3.13 
(591) Đen, xanh đậm, đỏ đậm, da cam, xanh 

da trời 
(731) Công ty cổ phần xây lắp sản 

xuất và thương mại LTC    (VN) 
Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.   
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-29797 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Phạm Thị Vân Anh  (VN) 
Khu Lâm Sinh 2, phường Minh Thành, 
thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn amiăng.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; lớp phủ bề mặt không bằng kim loại dùng trong 
xây dựng; hỗn hợp xi măng; chất trám sử dụng trong trang trí nhà để sửa chữa/lấp kín vết 
rạn nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ; vữa lỏng để trát kẽ hở ở 
tường. 

 

 
(210) 4-2016-29798 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.18; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chuyển giao 
KTCN Lợn Rừng Suối Yến  (VN) 
Xóm 8, thôn Yến Vĩ, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; chiết xuất của thịt; thịt đóng hộp. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật. 
 

 
(210) 4-2016-29799 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu VNJP  (VN) 
Số 17, liền kề 6A, Làng Việt Kiều Châu 
Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa, cụ thể: hàng gia dụng, bao gồm: quạt, máy sấy, 

dao, thớt, ấm chén, bàn ủi, gương, lược, đèn bàn, máy xay sinh tố, bàn chải đánh răng, 
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khăn mặt, hàng thời trang; đồ nhựa bao gồm: rổ, giỏ, bình nước, hoá mỹ phẩm; đồ chơi trẻ 
em; đồ cơ khí, bao gồm: dao, tuavit, búa, kìm, ốc vít, máy khoan. 

 

 
(210) 4-2016-29800 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 24.15.21 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Alk Vina  
(VN) 
Lô CN6-1,3, khu Công nghiệp Điềm 
Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, 
tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; nhôm, nhôm 
lá; lá nhôm; hàng rào phân cách bằng kim loại dùng cho đường sắt; thanh lan can, tay vịn 
cầu thang bằng kim loại; thanh cho rào chắn bằng kim loại; cầu thang bằng kim loại, cơ 
động dùng cho hành khách; thang cơ động bằng kim loại, dùng cho hành khách; tấm kim 
loại cho xây dựng; tấm panel xây dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại phục vụ 
cho xây dựng, công trình xây dựng bằng kim loại; khuôn kim loại, mái đua bằng kim loại; 
gờ bằng kim loại; dải phân cách bằng kim loại dùng cho đường sắt; khung cửa bằng kim 
loại, tay nắm cửa bằng kim loại; cơ cấu mở cửa không dùng điện; tấm cửa bằng kim loại, 
cửa ra vào bằng kim loại, mái che tường bằng kim loại cho các công trình xây dựng; lá 
nhôm; khuôn đúc bằng kim loại, khung kim loại cho xây dựng; khung nhà bằng kim loại 
cho xây dựng, khung nhà kính bằng kim loại, nhà kính bằng kim loại, có thể chuyên chở 
được; thành lan can cầu thang bằng kim loại; tấm chắn bằng kim loại chống côn trùng; 
thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại; vật liệu ốp lát bằng kim loại, cột bằng kim loại; 
kim loại dạng bột, cọc neo tàu bằng kim loại; phao neo tàu bằng kim loại; đường gờ bằng 
kim loại dùng cho mái đua; hàng rào cọc bằng kim loại, cột bằng kim loại cho xây dựng; 
cột bằng kim loại dùng cho đường dây điện; cổng vòm bằng kim loại cho xây dựng; cột 
bằng kim loại; thanh giằng bằng kim loại; tấm lợp mái bằng kim loại, tấm che khe nối 
bằng kim loại; lá và tấm kim loại; bậc cầu thang bằng kim loại; cầu thang bằng kim loại, 
khay vận chuyển hàng bằng kim loại; tấm nâng hàng để vận chuyển bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-29802 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A25.1.10; A3.11.2; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

dương đậm, đỏ, đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Thiết bị Y tế Hà Tuyên   (VN)
Số 334, tổ 4, phường Đồng Quang, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm 

món ăn).  
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(210) 4-2016-29803 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.15.15 
(591) Xanh dương, cam, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Thiên Bang Đặc Khu Việt 
Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Long Định Long 
Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy hải sản, gia súc, gia cầm.  

 

 
(210) 4-2016-29804 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.8; 26.4.9 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kovit Việt Nam  
(VN) 
Lô 24A, ngõ 1, đường Liên Cơ, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ.  
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp: dầu và mỡ bôi trơn trong công nghiệp vận tải và tiêu 
dùng.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng: thép hình, thép xây dựng, thép kết cấu, 
thép thanh, khung nhà thép. 

 
Nhóm 07: Động cơ 3 pha; động cơ 1 pha sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và 
nông nghiệp.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng, gạch xây dựng, gỗ cốt pha, gỗ dán.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng: lắp đặt khung thép cho công trình công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-29805 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư Xuất 
nhập khẩu và Thương mại PTM  
(VN) 
Số 90 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: keo dán gạch, keo trét mạch.  
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(210) 4-2016-29806 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Kim Bình  (VN) 
141 đường 16, phường Bình Hưng Hoà, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà: đồ đạc phòng tắm; đồ đạc phòng bếp; giá treo đồ; gương soi. 
 

 
(210) 4-2016-29807 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 

(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
gạch ốp lát Viglacera   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Viglacera, số 1, đại lộ 

Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-29808 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 26.13.25 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Thị Huyền Trang  (VN) 
Số 11, ngách 30/18 Tạ Quang Bửu, 

phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy. 
 

 
(210) 4-2016-29811 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Hạp Tiến Long  (VN) 
Thôn Gốm, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, 

tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; giày thể thao; giày thời trang; dây giày; đế giày; lót giày (không 

dùng cho mục đích chỉnh hình).  
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(210) 4-2016-29812 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 9.9.1; A9.9.11; A9.9.7 

(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Hạp Tiến Long  (VN) 
Thôn Gốm, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, 

tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; giày thể thao; giày thời trang; dây giày; đế giày; lót giày (không 

dùng cho mục đích chỉnh hình).  
 

 
(210) 4-2016-29813 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; 24.15.21 

(591) Vàng, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Liên á Đông ¸  
(VN) 
59 đường S1, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải, ống thủy lực (ống nhựa, ống cao su mềm bên trong có lõi thép).  
 

 
(210) 4-2016-29814 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 1.13.1 

(591) Xanh dương, đỏ, xám, trắng 

(731) Công ty cổ phần Phúc Ngọc 
Anh   (VN) 
205/5 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tivi, đầu đĩa, máy tính cầm tay, máy vi tính, máy ghi âm, điện thoại, 

băng từ, đầu máy karaoke, loa, bộ khuyếch đại âm thanh (ampli), ống nói (micro), nhạc 

cụ, máy điều hòa không khí, lò nướng điện, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp điện, quạt điện, 

tủ lạnh, máy giặt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy sấy tóc, bếp gaz, bếp từ, bếp 

hồng ngoại, bình đun nước điện, bàn là điện, máy hút bụi, máy hút khói, bình nước nóng 

lạnh, bình lọc nước, nồi hấp điện, chảo rán điện, đèn pin, đèn điện, nồi xoong chảo không 

dùng điện, nồi áp suất điện và không dùng điện, đồ chơi trẻ em.  
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(210) 4-2016-29815 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ điện tử Kiến Trung  
(VN) 
172/33 Lê Thúc Hoạch, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số.  
 

 
(210) 4-2016-29816 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 15.7.1; 26.3.1; A24.15.7 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(731) Văn Phòng Luật Sư Phạm 
Hoàng Hùng   (VN) 
67/1 (tầng trệt) An Dương Vương, 

phường 8, quận 5, thành phố Hố Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ hòa giải; 

dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dich vụ tranh tụng; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng 

để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.  
 

 
(210) 4-2016-29817 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Di  (VN) 
12/48 Trần Quang Khải, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2016-29818 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A5.7.22; 5.7.11 

(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ, da cam 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tân Tiến Phát    (VN) 
Đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây [đồ uống].  
 

 
(210) 4-2016-29822 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A3.9.24; 3.9.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần TĐ thủy sản 
Việt Nam    (VN) 
Số 18, ngõ 135/73/3, phố Đội Cấn, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhật khẩu: nước mắm.  
 

 
(210) 4-2016-29823 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.2; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần TĐ thủy sản 
Việt Nam   (VN) 
Số 18, ngõ 135/73/3, phố Đội Cấn, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước mắm.  
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(210) 4-2016-29825 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
Số 2 đường 20, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Đệm sưởi ấm, dùng điện, cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế; thiết bị trị 

liệu bằng khí nóng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích 

y tế.  
 

 
(210) 4-2016-29826 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Công Chính  (VN) 
686/72/1 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; quần áo may sẵn; mũ; trang phục. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà 

phê; kem lạnh. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may; may quần áo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ. 
 

(210) 4-2016-29827 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.17; 26.1.2 

(591) Hồng, đỏ hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Khánh Phương   (VN) 
360A Bến Vân Đồn, D5-5 (Chung cư 

Khánh Hội 2), phường 1, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; giày dép.  
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(210) 4-2016-29828 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh dương, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại TH Minh Hương  
(VN) 
88/20 đường số 9, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng tất 

cả dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-29829 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại xuất nhập khẩu ¸ 
Châu   (VN) 
1159 đường 3/2, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Đá ốp lát.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đá ốp lát.  
 

 
(210) 4-2016-29830 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15; 26.4.1; 1.15.9 
(591) Xanh lá, vàng, vàng cam, vàng nâu, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Cao Sơn   (VN) 
Số 8, ngõ 312 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 
Nhóm 35: Mua bán trà.  
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(210) 4-2016-29831 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12 

(591) Vàng đồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hồng Linh  
(VN) 
653/35 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; nấm linh chi (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Rong biển (đã qua sơ chế và bảo quản là thực phẩm thường).  

 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, nữ trang (đồ trang sức), bánh, kẹo, mứt, trái cây tươi, đồ 

uống hoa quả và nước ép hoa quả, văn phòng phẩm, thức ăn nhẹ làm từ rong biển, rong 

biển (đã qua sơ chế và bảo quản là thực phẩm thường), thực phẩm chức năng, nấm linh chi 

(dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2016-29832 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Trần Khánh Phương   (VN) 
360A Bến Vân Đồn, D5-5 (chung cư 

Khánh Hội 2), phường 1, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-29833 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.11.22; A16.1.5 

(591) Đỏ, xanh 

(540) 
 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ hạ tầng Vietin   (VN) 
Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.  
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(210) 4-2016-29834 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A5.3.13 
(591) Trắng, đỏ nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Kỳ Mỹ  (VN) 
48D/18, đường D5, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tinh dầu, mỹ phẩm, chất tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để 

tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, nước xức tóc, thuốc 
đánh răng.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa (dịch vụ chăm sóc da).  

 

 
(210) 4-2016-29835 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hảo Hương   (VN) 
102/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; cá (đã sơ chế và bảo quản); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước 

mắm pha với nước, đường, tỏi, ớt, giấm chua).  
 

Nhóm 30: Xì dầu (nước tương); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước tương pha với 
nước, đường, tỏi, ớt, giấm chua).  

 

 
(210) 4-2016-29836 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hảo Hương   (VN) 
102/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; cá (đã sơ chế và bảo quản); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước 

mắm pha với nước, đường, tỏi, ớt, giấm chua).  
 

Nhóm 30: Xì dầu (nước tương); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước tương pha với 
nước, đường, tỏi, ớt, giấm chua).  
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(210) 4-2016-29837 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) KOHLER CO.   (US) 

444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, 

United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị nấu nướng, 

thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy, thiết bị thông gió, thiết bị cung cấp nước và thiết bị vệ sinh; 

chậu tắm [thiết bị vệ sinh], bồn tắm, bồn tắm xoáy nước và thiết bị dùng cho bồn tắm; vòi 

hoa sen và thiết bị tắm vòi hoa sen; buồng tắm nhỏ có vòi hoa sen và buồng tắm nhỏ có 

bồn tắm [khoang kín]; khay tắm vòi sen; đầu vòi hoa sen; cửa ra vào của buồng tắm vòi 

hoa sen; thiết bị dẫn chia nước; đầu phun của vòi hoa sen; chậu rửa [thiết bị vệ sinh]; chậu 

vệ sinh cho phụ nữ [thiết bị vệ sinh]; chậu rửa mặt [thiết bị vệ sinh]; bồn vệ sinh; chậu vệ 

sinh [thiết bị vệ sinh]; bệ xí nhà vệ sinh; bồn vệ sinh xả nước tự động (sử dụng cảm biến); 

thiết bị xả nước bồn vệ sinh tự động (sử dụng cảm biến); buồng vệ sinh; đèn; đèn chụp; 

đèn chụp dùng cho đồ nội thất; đèn điện; thiết bị chiếu sáng được gắn cố định; bồn rửa 

[thiết bị vệ sinh]; bệ đỡ bồn rửa bát; vòi của ống dẫn nước; vòi nước; vòi nước tự động (sử 

dụng cảm biến); vòi nước được điều khiển theo ổn nhiệt, bằng hồng ngoại, bằng hệ thống 

rađa hoặc bằng điện tử [thiết bị vệ sinh]; máy hong khô tay dùng điện; dụng cụ lọc dùng 

cho bồn rửa bát, bồn tắm và khay tắm vòi sen; thiết bị hong khô tay tự động (sử dụng cảm 

biến); nút bịt dùng cho bồn rửa, bồn tắm và khay tắm vòi sen; vòi tắm; van điều chỉnh 

nước cho bể chứa nước; van điều chỉnh nước [thiết bị vệ sinh]; van điều chỉnh nước cho 

vòi nước; bệ đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố định]; bể chứa nước [thiết bị vệ sinh]; phụ kiện nhà 

tắm; đài phun nước; phòng tắm hơi; cần xả nước phi kim loại cho bể chứa nước; thiết bị vệ 

sinh và hệ thống thiết bị vệ sinh; thiết bị dẫn nước và thiết bị vệ sinh bằng sứ. 
 

 

(210) 4-2016-29839 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24; 4.5.1 

(731) LIMITED LIABILITY COMPANY 

"EUREKA"   (RU) 

RU, 129327, Moscow, Anadyrsky pr-d, 

21, pom.V, off. 9  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả có cồn; 

rượu brandi (rượu mạnh); đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu 

vèt ka (vodka).  
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(210) 4-2016-29840 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24; 4.5.1 
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY 

"EUREKA"   (RU) 
RU, 129327, Moscow, Anadyrsky pr-d, 
21, pom.V, off. 9  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả có cồn; 

rượu Brandi (rượu mạnh); đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu 
vèt ka (vodka).  

 

 
(210) 4-2016-29841 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.5; 1.15.15; 13.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Nam 
Hàn  (VN) 
10 đường ĐHT 22, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-29842 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Nam 
Hàn  (VN) 
10 đường ĐHT 22, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2016-29844 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá, xanh dương, vàng đất 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH bất động sản 
và xây dựng Điền Thuận   (VN) 
03, đường TX21, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-29845 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.15.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 
(731) Nguyễn Trung Dũng   (VN) 

Số 42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540)  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa, quốc tế; đại lý vé máy bay, vé tàu, vé xe; dịch vụ vận tải hàng 

hóa; cho thuê xe du lịch; đưa đón khách tại sân bay; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa 
và thư tín.  

 

 
(210) 4-2016-29846 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) MOBVISTA INTERNATIONAL 

TECHNOLOGY LIMITED   (HK) 
RM701A, 7/F., OfficePlus @Prince 
Edward, 794-802 Nathan Road, KL, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo/quảng bá: dịch vụ đại lý quảng cáo/dịch vụ đại lý quảng bá; cho 

thuê không gian quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; cho thuê thời gian quảng cáo 
trên các phương tiện truyền thông; sản xuất phim quảng cáo; dán áp phích quảng 
cáo/quảng cáo ngoài trời; cho thuê biển quảng cáo [bảng hiệu quảng cáo]; tư vấn điều 
hành/quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về thương mại/kinh doanh; 
hãng/đại lý thông tin thương mại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư 
vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; dịch vụ trung gian thương mại; biên tập thông tin vào cơ sở dữ hệu máy tính; tra cứu 
dữ liệu trong tập tin máy tính cho người khác; giới thiệu/trưng bày sản phẩm; sáng tác tài 
liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; bố trí, sắp 
đặt/phác thảo cách trình bày/dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; cung cấp một thị trường trực tuyến cho người mua và người bán sản 
phẩm và dịch vụ; nghiên cứu thị trường; tiếp thị; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng 
cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ đàm phán và hoàn tất giao dịch thương mại cho 
các bên thứ ba; tổ chức triển lãm cho các mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; quảng cáo tính tiền theo lần nhấp chuột (pay-per-click); 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch 
vụ so sánh giá cả; quan hệ công chúng; xuất bản tải liệu quảng cáo; cho thuê vật liệu 
quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; sáng tác 
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kịch bản quảng cáo cho mục đích quảng cáo; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho dịch vụ 
khuyến mại/xúc tiến bán hàng; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ 
tiếp thị qua điện thoại; quảng cáo trên truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; tối ưu hóa 
lưu lượng truy cập trên trang web; lập chỉ mục cho trang web cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; xử lý văn bản; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-29847 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2016-29849 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, đỏ, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Minh Anh 
Sài Gòn  (VN) 
987 đường Tân Khai, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-29850 (220) 03.10.2014 

(641) 4-2014-23792 (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 

giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  
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(210) 4-2016-29851 (220) 03.10.2014 

(641) 4-2014-23790 (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí. 

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-29852 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(731) SHENZHEN CHUNWANG 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Plants 7&8, 6th Ind Zone, Langbei Rd, 
Tongle Cmty, Longgang St, Longgang 
Dist, Shenzhen, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Silic; bentonit; canxi clorua; silicat; chế phẩm làm sạch gas; cacbon hoạt tính; 
cacbon dùng cho bộ lọc; chất thu hút khí (hoạt chất hóa học); hóa chất công nghiệp; chế 
phẩm khử nước dùng trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-29853 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA 

(ALSO TRADING AS SHUEISHA 
INC.)   (JP) 
5-10, Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có tính chất tạp chí, có thể tải xuống được; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng dùng cho điện thoại đi động và điện 
thoại thông minh; phần mềm trò chơi dùng cho điện thoại di động và điện thoại thông 
minh; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình trò chơi 
máy vi tính; nhạc chuông có thể tải về được, dùng cho điện thoại di động; tệp tin âm nhạc 
có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; miếng đệm lót chuột máy vi tính; 
vỏ (case) máy vi tính; ốp lưng bảo vệ dùng cho điện thoại thông minh; vỏ bao bảo vệ dùng 
cho điện thoại thông minh; dây treo trang trí điện thoại di động; đĩa compắc [nghe-nhìn]; 
kính đeo mắt; kính râm; bao kính đeo mắt. 
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Nhóm 16: Sổ tay; ấn phẩm; lịch; thẻ sưu tập không dùng để chơi trò chơi; áp phích quảng 
cáo; sách; xuất bản phẩm dạng in; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí [định kỳ]; ảnh biểu 
diễn đồ họa; bưu thiếp; giấy đính [văn phòng phẩm]; con dấu [văn phòng phẩm]; tệp xếp 
giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; tẩy bằng cao su; đồ dùng văn phòng trữ đồ đạc; văn 
phòng phẩm; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; hộp đựng đồ viết [văn phòng 
phẩm]; dụng cụ viết; bút [đồ dùng văn phòng]. 

 

Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp 
tạp chí thời trang trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản tạp chí thời trang cho mục 
đích giải trí; xuất bản tạp chí dạng điện tử trên internet; xuất bản sách; dịch vụ cung cấp 
trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; 
dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; tiến hành các sự kiện giải trí; trình diễn các buổi biểu 
diễn trực tiếp; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; tổ 
chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không 
tải về; cung cấp viđêô trực tuyến, không tải về. 

 
 

(210) 4-2016-29854 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.19; A1.1.10; A25.7.21; 

24.13.1; 26.7.25; 24.11.5; 24.11.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USA - VIP   (VN) 
Số nhà 26 TT1 khu nhà ở Thạch Bàn, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-29855 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.19; A1.1.10; A25.7.21; 

24.13.1; 26.7.25; 24.11.5; 24.11.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USA - VIP  (VN) 
Số nhà 26 TT1 khu nhà ở Thạch Bàn, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như vật tư y tế tiêu hao như mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, 
điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu 
gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-29856 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Táo Đỏ  (VN) 
Số 12, ngõ 19 Liễu Giai, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 

đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ khuyến mại [cho 
người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].  

 

 
(210) 4-2016-29857 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hòa Phát   (VN) 
Số 35, ngõ 90, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(210) 4-2016-29858 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Khang  (VN) 
Số nhà 84, ngõ 155/206 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-29859 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Khang  (VN) 
Số nhà 84, ngõ 155/206 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29860 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; 5.7.11; 1.15.15; A5.7.22 
(591) Vàng, trắng, xám, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, vàng cam, nâu, đỏ, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

QV Pharma Việt Nam   (VN) 
Số 2, liền kề 11, khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29861 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Nhật 
Linh   (VN) 
Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2016-29862 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2016-29863 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; ca cao; bánh; kẹo; cà phê; chè (trà).  
 

 
(210) 4-2016-29864 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia.  
 
 

(210) 4-2016-29865 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-29866 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; ca cao; bánh; kẹo; cà phê; chè (trà).  
 

 
(210) 4-2016-29867 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 

đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 

Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2016-29868 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.9; A26.11.8 

(591) Xanh tím than, đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
EU Việt Nam  (VN) 
Số 187, ngõ 2, đường Thanh Bình, 

phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như, vật tư y tế tiêu hao như, mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi (cho gà, lợn, cá, tôm), con giống vật nuôi làm thuốc, 

cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau 

tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(210) 4-2016-29869 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.25; 25.7.25; 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Trắng, vàng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Giấy Paper Việt 
Nam   (VN) 
(NR Ông Ngô Văn Lâm) Thôn Dương ổ, 
xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; giấy vở 

học sinh; giấy trắng để sao chụp tài liệu.  
 

 
(210) 4-2016-29870 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A11.3.3; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Trắng, da cam 
(731) Phạm Thục Trinh  (VN) 

Lô 40 khu tái định cư Sao Sáng, tổ 16, 
phường Thành Tô, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-29873 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Vũ Hoàng  (VN) 
Khu 2, ấp 7, xã An Phước, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn khe thoáng (bằng kim loại); cửa cuốn tấm liền (bằng kim loại); cửa tự 

động (bằng kim loại); cửa nhôm.  
 

Nhóm 09: Đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo nhiệt; hệ thống kiểm soát ra vào tự động bằng 
điện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(210) 4-2016-29874 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 18.3.21 
(731) Nguyễn Văn Chiến  (VN) 

Tổ 13 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, dây lưng, túi xách, ví da và các sản phẩm từ da.  

 

 
(210) 4-2016-29875 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Pharvina  (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng Cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem tắm trắng; mặt nạ trang điểm; dầu gội 

đầu.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc sắc đẹp; tắm hơi 
và xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2016-29876 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ 
chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 
lắp mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà. 
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2016-29877 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long   (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ 

chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 
lắp mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2016-29878 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 5.9.15; A1.1.10; 

A1.1.2; 1.15.5; 25.3.1; 26.15.15 
(591) Cam, nâu, đỏ đậm, vàng, xanh lá cây, 

xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH mì cay Naga  

(VN) 
224 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2016-29879 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; 25.1.6; A5.3.13; A5.3.14; 5.7.2; 

5.7.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất giống cây 

trồng Mỹ Lạc  (VN) 
4/59§, ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống; nếp giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: lúa giống, nếp giống.  
 

 
(210) 4-2016-29880 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.9; A26.11.7 
(591) Xanh tím than 
(731) Công ty TNHH thương mại 

may mặc Ngọc Thanh  (VN) 
21B Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thời trang; quần áo may sẵn.  

 

 
(210) 4-2016-29881 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Ngôi 
Sao Sáng  (VN) 
1702 - 1704 Võ Văn Kiệt, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, trưng bày, quảng cáo, xuất nhập khẩu các thiết bị, dụng cụ chiếu 
sáng. 
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(210) 4-2016-29882 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.5.1; 26.1.1; 26.1.8; 1.15.23; 2.9.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(731) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND 

B.V.  (NL) 

Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, 

The Netherlands  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

(210) 4-2016-29884 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.13.1; A1.13.15; 26.1.1; A25.7.6 

(591) Đen, xám, trắng 

(731) SHENZHEN SOWAK ELECTRONIC 

CO.,LTD.  (CN) 

Sowak Industrial Park, Renmin East 

Road No.16, Kengzi Street, Pingshan 

New District, Shenzhen China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe (nhét tai); micrô; vỏ hộp loa; tai nghe (chụp đầu); thiết bị sạc pin; 

thiết bị truyền phát âm thanh. 
 

 
(210) 4-2016-29888 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xám, trắng, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Dương Quốc Lộc   (VN) 
Số 02, đường Phạm Nguyễn Du, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm; gối. 

 
Nhóm 24: Ga trải giường; chăn (mÒn) của giường. 
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(210) 4-2016-29889 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần cơ khí Công 

Minh  (VN) 
Lô 44-12-2 KCN Phước Đông, xã Phước 
Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 06: Đường ống bằng kim loại; ống bằng kim loại cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; 

bể chứa bằng kim loại; thùng chứa bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống 
thông gió và điều hòa không khí; thùng bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-29890 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần cơ khí Công 

Minh   (VN) 
Lô 44-12-2 KCN Phước Đông, xã Phước 
Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị làm nước có gaz; thiết bị tạo nước có gaz; máy sản xuất bia; thiết bị cơ 

điện để chế biến đồ uống; các linh kiện cho nồi hơi của máy; phụ kiện lắp ráp cho nồi hơi 
của máy; thiết bị cung cấp nhiên liệu cho nồi hơi của máy; máy bơm bia. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống cung cấp nước. 

 

 
(210) 4-2016-29891 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20 
(591) Tím hồng, nâu đen 
(731) Bùi Thị Thanh Dung  (VN) 

P106-A1, tập thể Nguyễn Công Trứ, 
phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo tâm thái; đào tạo kỹ năng marketing; đào tạo kỹ năng bán hàng; đào 

tạo phát triển tiềm năng con người; đào tạo nguồn nhân lực; đào tạo kỹ năng mềm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1205 

(210) 4-2016-29892 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 18.3.2; 18.3.23; A26.11.13; 

A26.3.5 

(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tái cấu trúc 
doanh nghiệp Việt  (VN) 
Số 128 phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản trị doanh nghiệp.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp [tư vấn kinh doanh]; tư vấn về mua 

bán và sát nhập doanh nghiệp [tư vấn kinh doanh].  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  
 

(210) 4-2016-29893 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.4.24 

(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hùng  (VN) 
ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; bóp; ví; ba lô; cặp. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (dây nịt).  
 

 
(210) 4-2016-29894 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 10.3.7; 26.2.7 

(591) Đỏ, cam, vàng cam, xanh lá cây, xanh da 

trời, xanh đậm, tím, trắng 

(540) 
 

(731) Trần Huy Tuấn  (VN) 
Tổ 20, Sài Đồng, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện [đèn LED, đèn compact]; đèn sợi đốt; 

đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà.  
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(210) 4-2016-29895 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A9.7.19; 18.1.5; 2.1.3; A2.1.16; 2.1.15 
(731) BLUE BIRD FOOD CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 63, Pinglin Ln., Caotun 
Township, Nantou County 54245, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; bánh quy cuộn trứng; bột nhồi; bánh quy; bánh hương dứa.  

 

 
(210) 4-2016-29896 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.4.3 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) KMEAT CO., LTD.  (KR) 

(Noryangjin-dong) 44, Nodeul-ro 2-gil, 
Dongjak-gu, Seoul, 06900, Republic of 
KOREA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng 
phục vụ các món ăn Nhật Bản; nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; dịch vụ chuỗi nhà hàng 
nhượng quyền thương mại; dịch vụ nhà hàng nhượng quyền thương mại; dịch vụ chuỗi 
nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ món bít tết; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống chuyên 
phục vụ các món nướng; nhà hàng ăn uống (thường được đặt trong các trung tâm thương 
mại).  

 

 
(210) 4-2016-29898 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.6; A5.3.13; 5.7.12; A5.7.22; 

1.15.24; 1.15.14 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hải Hồng  (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không có ga; nước uống tăng lực không chứa dược 

chất. 
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(210) 4-2016-29899 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.7.2; 2.7.4; 3.3.1; A18.1.2; A26.11.8 
(731) Mai Thanh Dung  (VN) 

Thôn 5, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; caravat; thắt lưng quần áo (dây nịt).  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, túi xách, mắt kính, giày dép, thắt lưng, đồng hồ, 
đồ trang sức; dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo trang phục (quần áo, túi xách).  
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-29901 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh nước biển, xanh dương đậm, trắng, 

xám, cam nhạt, xanh lá, da 
(731) Trần Thị Diễm  (VN) 

115/1C Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, khăn choàng, cặp da, balo, cặp đựng giấy 
tờ, tài liệu vật liệu giả da, vali, ví tiền, túi xách tay; xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ 
nón, khăn choàng, cặp da, balo, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, vật liệu giả da, vali, ví tiền, túi 
xách tay.  

 

 
(210) 4-2016-29902 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Du 
lịch Gia Lai  (VN) 
18 Lê Lai, phường Tây Sơn, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm.  
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, hướng dẫn khách du lịch, dịch vụ vận chuyển khách du lịch, 
sắp xếp các chuyến du lịch, dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-29903 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Du 
lịch Gia Lai  (VN) 
18 Lê Lai, phường Tây Sơn, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-29905 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh nõn chuối, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH In Liên Phương  
(VN) 
W23, đường số 10, KĐT mới Hưng Phú, 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 

 
(210) 4-2016-29906 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thương 
mại Dịch vụ Bụi Sài Gòn  (VN) 
792 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-29907 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại dịch vụ Bụi Sài Gòn  (VN) 
792 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất, hàng lưu niệm, văn phòng phẩm, quần áo, phụ 
kiện.  

 

 
(210) 4-2016-29908 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Nữ Thanh 
Tuyền  (VN) 
39 đường Đông Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ dội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-29909 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê Nguyễn Hoàng  (VN) 
60/5N ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-29910 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH Thành Hưng  

(VN) 
6-8 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may. 

 

 
(210) 4-2016-29911 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; 3.4.7; A3.4.14 
(591) Trắng, hồng, đỏ, xanh lá 
(731) THREE HILLS GHANA LTD    (GH) 

P.O. Box MD 1498 Madina, Accra, 
Ghana  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2016-29912 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A11.3.3; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần DALAT 
SUNRISE  (VN) 
Số 33 Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (bao gồm cả ăn uống thực phẩm chay); khách sạn; 

quán cà phê; quán rượu (quán bar); cho thuê phòng họp và chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2016-29913 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.7.3; 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Trung tâm ứng dụng Nông 

nghiệp Công nghệ cao   (VN) 
ĐT 848, ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh 

Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi; hoa tươi; động vật sống; hạt giống; cây trồng.  
 

 
(210) 4-2016-29914 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) MEDICINES360   (US) 

353 Sacramento Street, Suite 900, San 

Francisco, CA 94111, USA.  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ tránh thai trong tử cung; thiết bị tránh thai.  
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(210) 4-2016-29915 (220) 26.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; 5.7.3; 5.3.20; 26.2.7; 25.1.25 
(591) Vàng, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 
Thanh Hoàn  (VN) 
Số 64, đường Hoàng Văn Thụ, phường 
Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý; nữ trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, nữ trang.  
 

 
(210) 4-2016-29916 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.15.2; A5.3.15; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Phan Doãn Thắng  (VN) 
P3102-CT12B, Khu đô thị Kim Văn Kim 
Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; động vật giáp xác không còn sống, động vật có vỏ 

cứng, không còn sống; gia cầm, không còn sống; rau đã được bảo quản; trái cây được bảo 
quản; cá, không còn sống; cá được bảo quản; cá đóng hộp; tôm, không còn sống; thực 
phẩm làm từ cá.  

 
Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; động vật sống.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm bao gồm: thịt đã 
được bảo quản, động vật, rau, củ, quả.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-29917 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư TAM 
KIM  (VN) 
¤ B02, Lô D13, đường Thọ Tháp, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở.  
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ karaoke; cung cấp dịch vụ hát karaoke.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; 
nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; dịch vụ massage.  

 

 
(210) 4-2016-29918 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư TAM 
KIM   (VN) 
¤ B02, Lô D13, đường Thọ Tháp, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ karaoke; cung cấp dịch vụ hát karaoke.    
 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; 
nhà hàng ăn uống.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; dịch vụ massage.  

 

 
(210) 4-2016-29920 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá 

(540) 

 

(731) Ngô Thị Ánh Hằng  (VN) 
336/1 Bis, tầng 1, 001 chung cư Phan 
Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp.  
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(210) 4-2016-29921 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Ánh Hằng  (VN) 
336/1 Bis, tầng 1, 001 Chung cư Phan 
Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-29922 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.2.6 
(591) Vàng, trắng, cam 

(540) 

 

(731) Đoàn Thị Lan Anh  (VN) 
Số nhà 57 đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng, tinh dầu.  

 

 
(210) 4-2016-29923 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Hảo Toàn Thông  (VN) 
544/16 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính (keo dán) cho 

mục đích văn phòng hoặc gia dụng; giấy dính (văn phòng phẩm).  
 

 
(210) 4-2016-29924 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HHTVINA  (VN) 
169 - 171 Tân Thới Nhất 08, khu phố 6, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  
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(210) 4-2016-29930 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất PROHOME  (VN) 
157 phố Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm nội thất bao gồm: bàn, ghế, giường, tủ, sofa, 

sàn, thảm, thạch cao, giấy dán tường, rèm, cửa, tay nắm, đèn, quạt, gương, hoa, lọ hoa, 
khăn trải bàn, tượng trang trí, đồng hồ, khung tranh, hộp trang sức, hộp đựng giấy, nến, 
chân nến, bộ ấm trà, điện thoại, bồn cầu, sen tắm, bồn tắm, bồn rửa, bếp, chậu rửa, bát, 
đĩa, vòi rửa, máy sấy bát.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình; dịch vụ trang trí nội, ngoại thất công trình.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế công trình.  

 

 
(210) 4-2016-29931 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Võ Văn Tài  (VN) 
P2014-CT4 đô thị An Hưng, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục.  

 

 
(210) 4-2016-29932 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Trần Văn Tuấn  (VN) 
Đội 5 thôn Nghĩa Sơn, xã Kim Sơn, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong ngành y); thực phẩm chức năng (dùng 

trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2016-29933 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Trần Văn Tuấn  (VN) 
Đội 5 thôn Nghĩa Sơn, xã Kim Sơn, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong ngành y); thực phẩm chức năng (dùng 
trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2016-29934 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) 1. Đỗ Văn Nhật  (VN) 
Thôn Tiên Cựu, xã Tiên Cường, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

2. Nguyễn Văn Đắc  (VN) 
Xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng  

3. Nguyễn Thế Mạnh  (VN) 
Xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 
Giang  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục.  

 

 
(210) 4-2016-29935 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Cường 
Thịnh  (VN) 
Lô K2A khu công nghiệp Lê Minh Xuân 
đường số 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Càng bánh xe đẩy; mâm bánh xe đẩy; bánh xe đẩy; xe đẩy hàng; bánh xe của 

xe đẩy hàng; càng bánh xe của xe đẩy hàng; mâm bánh xe của xe đẩy hàng. 
 

 
(210) 4-2016-29936 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 14.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Cường 
Thịnh  (VN) 
Lô K2A khu công nghiệp Lê Minh Xuân 
đường số 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Càng bánh xe đẩy; mâm bánh xe đẩy; bánh xe đẩy; xe đẩy hàng; bánh xe của 

xe đẩy hàng; càng bánh xe của xe đẩy hàng; mâm bánh xe của xe đẩy hàng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1216 

(210) 4-2016-29938 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh 

(731) MIT MONGKOL INDUSTRY CO., 

LTD   (TH) 

136 Soi Rama 2 Soi 54 Junction 4, 

Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 

10150, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy, rửa sạch, loại bỏ dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất.  

 

Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa vệ sinh; chất tẩy rửa dạng lỏng không dùng trong hoạt động 

sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm mềm vải (dùng để giặt); dung 

dịch sử dụng cho giặt là quần áo; dung dịch dùng để tẩy rửa hương hoa; chất làm sạch đồ 

đạc; chất làm sạch đồ dùng thủy tinh; chất làm sạch nền nhà; sản phẩm phun khí (đóng 

trong bình áp suất) dùng thủy lực để làm sạch bụi; chất làm sạch đa năng (làm sạch trên 

các sản phẩm và chất liệu khác nhau, không dùng cho y tế); sản phẩm để tẩy rửa bát đĩa 

và đồ đựng.  

 

Nhóm 05: Chất khử mùi không dùng cho người và động vật.  
 

 
(210) 4-2016-29939 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.17; A26.11.8; A5.3.13 

(591) Đỏ 

(731) MIT MONGKOL INDUSTRY CO., 

LTD   (TH) 

136 Soi Rama 2 Soi 54 Junction 4, 

Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 

10150, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; chế phẩm trang điểm; xà phòng; mỹ phẩm cho da; dầu xoa bóp 

không dùng cho mục đích y tế; gel để tắm (mỹ phẩm); kem để tắm (mỹ phẩm); xà phòng 

dạng lỏng để rửa tay (không dùng cho mục đích y tế); chất rửa tay (làm sạch tay) (không 

dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2016-29942 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Nông nghiệp Lion  (VN) 
39/16H, tổ 132, ấp Đông, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ 

chất, diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 
 

 
(210) 4-2016-29943 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; 3.7.17; 24.1.1; 20.7.1; 13.1.5; 

25.1.6 
(591) Đỏ, đỏ đô, xanh dương, xanh lá, vàng, 

cam, nâu 

(540) 

  

(731) Trác Hữu Vinh  (VN) 
Bàn làm việc số 2, tầng 1, tòa nhà 
Packsimex, số 52 Đông Du, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 

giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 
gíáo dục]; đào tạo thực hành [thao diễn], đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử].  

 

 
(210) 4-2016-29945 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Usfeed  (VN) 
Khu công nghiệp Sông Mây, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc gia cầm các loại; thức ăn thủy sản các loại.  

 

 
(210) 4-2016-29947 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bùi Anh Khoa  
(VN) 
Số 886/6 Trần Hưng Đạo, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 11: Quạt gió (điều hòa không khí).  
 

 
(210) 4-2016-29948 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thương mại HK  (VN) 
Số 666 khu phố 6, phường 9, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-29949 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thu Thủy   (VN) 
L15.20 khu A, đô thị mới Dương Nội, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng pha chế đồ uống, dịch vụ đào tạo nghề.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  

 

 
(210) 4-2016-29951 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Nam Thanh  
(VN) 
86/166 Ông ích Khiêm, phường 14, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Tất ngắn cổ; tất dài; tất cao cổ; tất thấm mồ hôi; quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-29952 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 26.15.15; A5.3.14 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina   (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-29953 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 40-2016-0035920 13.05.2016 KR 

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy làm sạch; máy làm sạch tự động; dụng cụ chải 
của máy hút bụi chân không; ống vòi của máy hút bụi chân không; túi của máy hút bụi 
chân không; thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước dùng cho mục đích gia dụng; máy trộn 
dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy nhào bột dùng điện dùng cho mục đích gia 
dụng; máy trộn dùng diện dùng cho mục đích gia dụng. 

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; cánh cửa tủ lạnh; ngăn đựng cho tủ lạnh; bảng hiển thị cho tủ lạnh; 
ngăn kéo cho tủ lạnh; rổ đựng cho tủ lạnh; rổ bảo quản thực phẩm cho tủ lạnh; tay cầm 
cho tủ lạnh; máy làm đá lạnh tự động cho tủ lạnh; ống dẫn cho tủ lạnh; đèn chiếu sáng 
bên trong tủ lạnh; tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày; máy lọc nước nóng và nước lạnh 
dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy giữ ẩm dùng cho mục đích gia dụng; máy 
hút ẩm dùng cho mục đích gia dụng; máy làm sạch không khí dùng cho mục đích gia 
dụng; máy sấy khô quần áo dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; lò nướng dùng điện 
dùng cho mục đích gia dụng; lò vi sóng; thiết bị nấu bếp cảm ứng, máy điều hòa không 
khí; đèn đi-ốt phát quang (đèn LED). 

 

 
(210) 4-2016-29954 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-29955 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(210) 4-2016-29956 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-29957 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

(210) 4-2016-29958 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

(210) 4-2016-29959 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-29960 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-29961 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-29962 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-29963 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(210) 4-2016-29964 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-29965 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-29966 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-29967 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-29968 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-29969 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

(210) 4-2016-29970 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-29971 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-29972 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) JW PHARMACEUTICAL 

CORPORATION   (KR) 
2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-29973 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Đại 

Sơn   (VN) 
Số 352-354 Kinh Dương Vương, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-29974 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Đại 

Sơn  (VN) 
Số 352-354 Kinh Dương Vương, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-29975 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Ind  (VN) 
Thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 19: Gỗ dán ép công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-29976 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tường An  (VN) 
Xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược.  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; mua bán các sản phẩm: dược phẩm, chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2016-29979 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại nhà 
hàng Thiên Cơ  (VN) 
183A Phan Đăng Lưu, phường 1, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-29980 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A3.9.2; A3.9.24 

(591) Đen, xanh dương đậm, trắng, xanh 
dương nhạt 

(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
Thương mại Dịch vụ Tâm Thiên  
(VN) 
Số 22 Hoàng Hoa Thám, khu phố 1, thị 

trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy tính, bàn phím máy tính, thiết bị ngoại vi máy 

vi tính, máy tính xách tay, bàn phím máy vi tính, ổ đĩa cho máy vi tính. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(210) 4-2016-29981 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Hafele Việt 

Nam  (VN) 
Số 9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công trình xây 
dựng dân dụng; thiết kế công trình xây dựng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-29982 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 22.3.1; A22.3.5; 26.4.2 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Lengkeng 13  

(VN) 
14/18C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-29983 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A11.3.7; 

A11.1.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phở Nấp  (VN) 
Số 5-1B khu Mỹ Cảnh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn. 
 

 
(210) 4-2016-29985 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gasa Vina  
(VN) 
20/5 đường Trục, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2016-29986 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14; 26.5.1; 26.3.1; 26.3.3 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gasa Vina  
(VN) 
20/5 đường Trục, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: lúa, gạo, rau củ quả, thịt, trứng, cá, sản phẩm từ thịt, sữa, sản phẩm từ 
sữa. 

 

 
(210) 4-2016-29987 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Xanh dương, trắng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH Máy công 
nghiệp Tan Chong (Việt Nam)  
(VN) 
Số 10, đường số 8, KCN Việt Nam-
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe nâng hàng, thiết bị và phụ tùng xe nâng hàng, xe tải, thiết bị và 
phụ tùng xe tải. 

 

 
(210) 4-2016-29989 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EMS Training  
(VN) 
293/18H/7, đường Bình Tiên, phường 8, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ, thiết bị thể thao trong nhà và ngoài trời (không bao gồm quần áo thể 

thao).  
 

 
(210) 4-2016-29990 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Lâm 
Hưng  (VN) 
Lầu 2, 681 - 683 Hưng Phú, phường 09, 
quận 08, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2016-29991 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.5.20; A26.11.12; 

A26.4.24 

(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Minh  (VN) 
Tòa T1 căn 26-02, khu đô thị Times 

City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ như: ô tô, xe máy, máy bay, khí cầu và các phụ kiện dành cho 

xe có động cơ như lốp, săm, xích. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ô tô, xe máy, xe đạp, tàu, thuyền, máy bay, các phụ 

kiện liên quan như săm lốp, yên, khung xe, nan hoa, chân trống, bộ giảm xóc. 

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; cho thuê xe; dịch vụ đóng gói, lưu giữ 

hàng hóa; lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế. 
 

 
(210) 4-2016-29992 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.5.20; 18.1.23; 

A26.11.12 

(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Minh   (VN) 
Tòa T1 căn 26-02, khu đô thị Times 

City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ như: ô tô, xe máy, máy bay, khí cầu và các phụ kiện dành cho 

xe có động cơ như lốp, săm, xích.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ô tô, xe máy, xe đạp, tàu, thuyền, máy bay, các phụ 

kiện liên quan như săm lốp, yên, khung xe, nan hoa, chân trống, bộ giảm xóc.  

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; cho thuê xe; dịch vụ đóng gói, lưu giữ 

hàng hóa; lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế. 
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(210) 4-2016-29993 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.1; 26.3.1; A24.15.7 
(591) Xám, xanh, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu y tế Gia Lai  (VN) 
02A Phù Đổng, phường Phù Đổng, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Viên uống mật nhân và cao mật nhân (thực phẩm chức năng).  

 

 
(210) 4-2016-29995 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.7.9; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12; 

24.17.5; A19.3.24 
(591) Vàng, xanh, trắng, hồng, nâu, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29996 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-29997 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29998 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-29999 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-30000 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30001 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; 25.5.25; 2.7.13; 2.7.25 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, vàng nâu, trắng, 

xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành    (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30002 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; 1.15.9; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng, xám, xanh lá cây, đen, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành    (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30003 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 2.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, xanh lá cây, 

đen, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành    (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30006 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.20 (540) 

 

(731) Đỗ Thị Hoài Diễm  (VN) 
91/12 Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 

 
 

(210) 4-2016-30007 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.10; 6.1.2; 5.7.1; 5.3.20 (540) 

  

(731) Nguyễn Bội Chân  (VN) 
Số 96, đường 24A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2016-30008 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ - sản 
xuất - xuất nhập khẩu  Hà Kim 
Ngân  (VN) 
58 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy bơm nước; động cơ điện không dùng cho xe cộ; máy 

phát điện; máy rửa rau quả; mô tơ giảm tốc không dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị, mô tơ, hộp giảm tốc, máy bơm nước, máy phát 
điện.  

 

 
(210) 4-2016-30009 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 

 
(210) 4-2016-30010 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
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(210) 4-2016-30011 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 

 
(210) 4-2016-30012 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xẻn (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 

điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.  
 

 
(210) 4-2016-30014 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SUCCESS DRAGON GAMING 

INVESTMENTS LIMITED   (HK) 
35/F, Unit 3503B-5, 148 Eectric Road, 
North Point, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; hỗ 

trợ quản lý kinh doanh và lên kế hoạch kinh doanh cho các công ty hoạt động trong lĩnh 
vực máy trò chơi và phần mềm trò chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ trực tuyến chuyên về máy trò chơi và phần mềm trò chơi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ liên lạc viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền điện tử các âm 

thanh, hình ảnh (video) và các tệp trò chơi phát trực tiếp và có thể tải về thông qua máy 
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tính và mạng lưới thông tin liên lạc điện tử; cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc tương tác 

internet cho mục đích chơi trò chơi, tiêu khiển và giải trí; cung cấp truy cập cho các trang 

web đánh bạc, cá cược/cá độ và trò chơi trên mạng internet, dịch vụ thông tin liên lạc, cụ 

thể là truyền, nhận, tải xuống, phát trực tiếp và phát các tệp trò chơi thông qua đầu đọc 

điện tử, điện thoại di động, điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử cầm tay, các thiết bị 

số cầm tay, máy tính bảng, máy tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy 

chơi điện tử; cung cấp truy cập vào niên giám trực tuyến, dữ liệu, các trang web về các sự 

kiện hiện tại và các nhật ký trên mạng (blog) và các tài liệu tham khảo trực tuyến; tất cả 

dịch vụ trên liên quan đến dịch vụ đánh bạc/cá cược cá độ và trò chơi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí tiêu khiển; dịch vụ giải trí; dịch vụ trò chơi; dịch vụ trò chơi 

bài; dịch vụ trò chơi xèng; dịch vụ trò chơi video; các cuộc thi đấu; dịch vụ thắng ngay, cụ 

thể là dịch vụ trò chơi và dịch vụ đánh bạc, cá cược/cá độ; dịch vụ trò chơi đánh bạc; dịch 

vụ sòng bài (casino); dịch vụ cá cược; dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực trò chơi, cụ thể là 

đào tạo sử dụng và vận hành máy đánh bạc, dịch vụ trò chơi sòng bài, các trò chơi bằng 

máy đánh bạc xèng và các chương trình phần mềm sử dụng trong ngành công nghiệp sòng 

bài; đào tạo hỗ trợ dịch vụ khách hàng cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực máy chơi 

trò chơi; dịch vụ giải trí trong lĩnh vực trò chơi, cụ thể là dịch vụ sòng bài và dịch vụ trò 

chơi sòng bài; cung cấp đào tạo liên quan đến sử dụng, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ 

thống trò chơi trực tuyến, trò chơi và tư vấn, dịch vụ thông tin và dịch vụ tư vấn trong lĩnh 

vực trò chơi sòng bài; dịch vụ giải trí sòng bài, cụ thể là cho thuê máy trò chơi và máy 

đánh bạc giải trí cho sòng bài; tổ chức các loại trò chơi, cụ thể là tổ chức và điều hành các 

trò chơi và các sự kiện trò chơi, trò chơi may rủi, trò chơi trúng giải, xổ số và rút thăm 

trúng thưởng; cung cấp cơ sở vật chất cho các sòng bài có các máy trò chơi, máy giải trí 

tiêu khiển và các máy móc liên quan; dịch vụ trò chơi giải trí, cụ thể là cung cấp các trò 

chơi máy tính trực tuyến và cung cấp cơ sở vật chất cho sòng bài; dịch vụ chơi bạc, cụ thể 

là cung cấp các máy trò chơi, máy giải trí và tiêu khiển và các loại máy móc tại địa điểm 

tổ chức trò chơi sòng bài cho mục đích giải trí và tiêu khiển.   
 

 
(210) 4-2016-30015 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.5; A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15; 

A26.4.6 

(591) Trắng, đen, xám 

(731) NUTRIDOR LTD.   (TH) 

No. 399 Interchange Building 21, 32th 

and 33th Floor, Sukhumvit Road, Klong 

Toey Nuea, Wattana, Bangkok, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; chiết xuất của 

trái cây không có cồn; mật hoa quả, không có cồn; nước ép rau (đồ uống); đồ uống không 

cồn; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống thể thao giàu protein (đồ uống không có 

cồn, không dùng cho mục đích y tế); xi rô dùng cho đồ uống.  
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(210) 4-2016-30016 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1 
(731) NUTRIDOR LTD.   (TH) 

No. 399 Interchange Building 21, 32th 
and 33th Floor, Sukhumvit Road, Klong 
Toey Nuea, Wattana, Bangkok, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa đặc; kem (sản phẩm 

sữa); sản phẩm sữa; sữa đậu nành (thay thế sữa); sữa ngựa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 
giàu protein; sữa có bổ sung thêm trà (sữa là chủ yếu); sữa bột; sữa đậu dạng bột (thay thế 
sữa); men sữa dùng cho mục đích nấu nướng; sữa khuấy; sữa có bổ sung thêm ca cao (sữa 
là chủ yếu).  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở 
cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; trà ướp lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-30017 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.3 
(591) Vàng, nâu đậm 
(731) PRESIDENT BAKERY PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
121/84-85 RS Tower Building 29th 
Floor, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, 
Bangkok 10400 Thailand   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh mì kẹp xúc xích (bánh hot dog); bánh mì kẹp thịt 

băm viên (bánh hăm-bơ-gơ); bánh rán vòng (bánh donut); bánh kếp (bánh pancake).    
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, bánh mỳ và nước uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-30018 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng 
(731) PRESIDENT BAKERY PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
121/84-85 RS Tower Building 29th 
Floor, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, 
Bangkok 10400 Thailand    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh mì kẹp xúc xích (bánh hot dog); bánh mì kẹp thịt 
băm viên (bánh hăm-bơ-gơ); bánh rán vòng (bánh donut); bánh kếp (bánh pancake).    
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(210) 4-2016-30019 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(591) Đỏ, trắng 

(731) PRESIDENT BAKERY PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 

121/84-85 RS Tower Building 29th 

Floor, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, 

Bangkok 10400 Thailand    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh mì kẹp xúc xích (bánh hot dog); bánh mì kẹp thịt 

băm viên (bánh hăm-bơ-gơ); bánh rán vòng (bánh donut); bánh kếp (bánh pancake).    
 

 
(210) 4-2016-30020 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đỏ, trắng 

(731) PRESIDENT BAKERY PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 

121/84-85 RS Tower Building 29th 

Floor, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, 

Bangkok 10400 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh mì kẹp xúc xích (bánh hot dog); bánh mì kẹp thịt 

băm viên (bánh hăm-bơ-gơ); bánh rán vòng (bánh donut); bánh kếp (bánh pancake).    
 

 
(210) 4-2016-30022 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.3; 26.1.1; A26.11.8; A25.7.21 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh nước biển, 

vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH máy lọc nước 
Trường Tiền    (VN) 
1B lô A, Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước nóng lạnh các loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị lọc nước.  
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(210) 4-2016-30023 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; A25.7.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh nước biển, 

vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH máy lọc nước 
Trường Tiền   (VN) 
1B lô A, Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước nóng lạnh các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-30024 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.3.6; 26.1.2; 1.15.24; 18.3.23 
(591) Xanh dương nhạt, xanh lá cây, đen, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Long 
Phước  (VN) 
90 đường số 3, cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; tổ chức các chuyến du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-30026 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A9.7.19; 2.9.12; 26.1.1 
(731) Hộ kinh doanh Đỗ Phương 

Hằng   (VN) 
Số 8 phố Hàng Mành, phường Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước chấm chiết xuất từ thịt; trái cây và rau được bảo quản sấy khô hay nấu 

chín; thịt đông; nước mắm; dầu thực vật và mỡ ăn các loại.  
 

Nhóm 30: Gia vị, dấm, nước xốt, muối, tương hạt cải.  
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(210) 4-2016-30028 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

tiêu chuẩn sinh học Vĩnh 
Thịnh   (VN) 
Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-30029 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

tiêu chuẩn sinh học Vĩnh 
Thịnh   (VN) 
Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 

 
(210) 4-2016-30030 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.13; A3.4.4; 26.1.1; 25.7.17; 

A26.11.8 
(731) TUCKER-ROCKY CORPORATION, 

INC.   (US) 
103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, 
DELAWARE, United States 19803  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dành cho người cưỡi ngựa hoặc đi xe; mũ bảo hiểm 
dùng trong thể thao.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo, cụ thể là, áo khoác ngoài được bán cho những người sử dụng 
xe mô tô thể thao hoặc được bán thông qua đại lý bán lẻ đồ chuyên dụng dành cho người 
đi mô tô thể thao, các buổi triển lãm (trưng bày) đồ chuyên dụng dành cho người đi mô tô 
thể thao, hoặc các cuộc đua liên quan tới mô tô thể thao; găng tay; quần dài; đồ đi ở chân; 
đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-30031 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.7 
(731) JIANGXI AILI NEW MATERIAL 

TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
No.1 Century Avenue, Industry Park, 
Jing An County, Yichun City, Jiangxi 
Pr., China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị tiếp hợp có răng (bộ phận dự phòng của máy đào xúc); dụng cụ xúc đất 

(bộ phận dự phòng của máy móc); gầu có răng (bộ phận dự phòng của máy móc); máy 
đào xúc; khuôn (bộ phận của máy móc); máy đúc.  

 

 
(210) 4-2016-30032 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) JIANGXI AILI NEW MATERIAL 

TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
No.1 Century Avenue, Industry Park, 
Jing An County, Yichun City, Jiangxi 
Pr., China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị tiếp hợp có răng (bộ phận dự phòng của máy đào xúc); dụng cụ xúc đất 

(bộ phận dự phòng của máy móc); gầu có răng (bộ phận dự phòng của máy móc); máy 
đào xúc; khuôn (bộ phận của máy móc); máy đúc.   

 

 
(210) 4-2016-30033 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần gỗ An Cường  

(VN) 
Thửa đất số 681, tờ bản đồ số 05, đường 
ĐT 747B, khu phố Phước Hải, phường 
Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm/hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, bếp gas, máy hút mùi, thiết bị nấu 
nướng, dụng cụ nấu nướng, gỗ dán, gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ 
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gỗ mỹ thuật, tủ bếp, bàn ăn, ghế ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh 
hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, 
thiết bị vệ sinh, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và 
giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, 
chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây 
thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu 
sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, khăn trải giường bằng giấy, thảm, 
chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, 
khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng,vật liệu xây dựng, cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng 
kim loại, két sắt.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ họa nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2016-30034 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.21; 3.7.16; 9.7.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng đồng, xanh dương đậm, trắng, 

đen 
(731) Hoàng Thiên Ân  (VN) 

146/59/46 Vũ Tùng, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; tạo hình trang trí trên thực phẩm, đồ uống. 
 

(210) 4-2016-30035 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Nam Khôi   (VN) 
Số 50, ngõ 241, phố chợ Khâm Thiên, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2016-30036 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh, đỏ, ghi 
(731) Nguyễn Xuân Hùng   (VN) 

Thôn Liên Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-30037 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.12; A5.1.5 
(591) Xanh, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Dừa 

Bến Tre  (VN) 
Số 14C1, Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 04: Than động vật; than thực vật [nhiên liệu], cụ thể than từ sọ dừa.  
 

Nhóm 22: Sợi dừa [sợi thô]; sợi xơ dừa; lưới.  
 

Nhóm 29: Dầu dừa; bơ dừa; dừa sấy khô; chất béo từ dừa.  
 

Nhóm 31: Quả dừa; quả tươi; rau tươi; hạt (ngũ cốc); sọ dừa.  
 

Nhóm 32: Nước quả [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống), cụ thể nước dừa. 
 

 
(210) 4-2016-30038 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 26.15.15 
(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu ASE Việt Nam   (VN) 
Số 32, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng trang trí nội thất như: khảm trang trí bằng gỗ, dừa, 
trai, tre, giấy dán tường, khóa, cửa gỗ, bàn ghế gỗ, giường tủ gỗ công nghiệp và gỗ thịt, 
rèm, gạch, đá, sàn gỗ công nghiệp và gỗ thịt, điều hòa, sơn, vòi sen, thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-30039 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thức ăn Hoa 

KỲ   (VN) 
Thôn Tân Hòa, xã Cẩm Phúc, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho động vật; thức ăn gia cầm; thức ăn cho thủy hải 

sản. 
 

 
(210) 4-2016-30041 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, ghi xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất I-
View   (VN) 
Số 16, ngách 296, ngõ 192, Lê Trọng 
Tấn, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; cửa cho đồ đạc; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng 

trong trường học; đồ đạc trong nhà; đồ đạc bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-30042 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

CH-4002, Basel, Switzerland  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế, phẫu thuật dùng trong nhãn khoa.  
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(210) 4-2016-30043 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại mỹ 
phẩm Việt Lan  (VN) 
Số 199/12 ấp Long Thuận A, xã Long 
Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; xà phòng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-30044 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tơ tằm ¸ 
Châu  (VN) 
Số 81, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao.  

 
 

(210) 4-2016-30045 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Tâm An  (VN) 
30-32 đường 25A, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2016-30046 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) E-GM TECH CO., LTD.   (KR) 

86-21, 1 gongdan-ro, Gumi-si, 
Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bóng đèn LED, đèn LED ốp trần, thiết bị chiếu sáng bằng điện, đèn LED, đèn 
LED ngoài trời, trang thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-30047 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) ZHUOQI CHEN  (CN) 

C4-1705, FuLiCheng, Pingsha, Baiyun 
District, Guangzhou City, Guangdong 

Province, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi; vali du lịch; balô, túi xách tay; túi du lịch; «.  

 

Nhóm 25: Giày; quần áo; quần áo may sẵn; mũ; trang phục dệt kim; quần đùi nịt bụng 
cho phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2016-30050 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.12; A1.1.2 

(591) Đỏ, ghi, tím, xanh 

(731) LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.  
(KR) 

10 Yangpyeong-ro 21-gil, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Bánh mỳ dùng cho bệnh đái tháo đường (cho mục đích y tế); đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; kẹo 

chứa thuốc dùng cho mục đích y tế; bột ăn kiêng cho mục đích y tế; kẹo cao su dùng cho 
mục đích y tế; đường dạng viên dùng cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; chế 

phẩm khử mùi không khí; chế phẩm làm trong sạch không khí; thuốc khử độc; chất tẩy uế 

dùng cho nhà vệ sinh; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt nấm; chế phẩm 
khử trùng; chế phẩm hóa học dùng để ngăn ngừa nấm mindiu (nấm nhiễm trên da) (cho 

mục đích dược phẩm); cao dán cho mục đích y tế; băng dính dùng cho mục đích y tế; 

băng dính dùng cho y tế; dược phẩm; thực phẩm cho em bé; tã lót dùng cho người không 
kiềm chế được.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà/chè; gạo; ca cao; bột mì; nước mật đường, mật ong; men làm bánh; 

bột nở; muối nấu ăn; xốt đậu nành; gia vị; chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; kem lạnh.  
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(210) 4-2016-30051 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.12; A1.1.2 
(591) Xanh, đỏ, ghi, tím 
(731) LOTTE ALUMINIUM CO., LTD.  

(KR) 
1005 Doksan-dong, Geumcheon-gu, 
Seoul, Republic of KOREA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi âm thanh; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; vật mang dữ liệu từ 
tính; máy vi tính; dụng cụ trắc địa; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị và dụng cụ hàng 
hải; đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; máy ảnh [chụp 
ảnh]; thiết bị và dụng cụ hóa học; thiết bị thu hình; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
và dụng cụ để cân; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị 
giảng dạy; điện thoại di động; bảng điều khiển [điện]; nhật xạ kế; thiết bị xử lý dữ liệu; 
quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; tủ phân 
phối [điện]; thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực thiên văn; thiết bị điều khiển từ xa; bộ 
chuyển mạch điện; bộ ghép nối âm thanh; phim hoạt hình; dây điện; ổ cắm, phích cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; máy quay phim; hộp mực rỗng dùng cho máy in 
và máy photocopy.  

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị sấy 
khô; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; hệ thống cung cấp nước; hệ 
thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị sưởi ấm; ấm đun nước, dùng điện; hệ thống và thiết bị 
nấu nướng; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị khử nước cho chất thải thực phẩm; tủ lạnh; 
phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị gaz.  

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông 
trên bộ; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; xe cộ chạy trên đệm khí; hệ thống và thiết 
bị vận chuyển bằng cáp.  

 

 
(210) 4-2016-30052 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.12; A1.1.2 
(591) Xanh, đỏ, ghi, tím 
(731) HOTEL LOTTE CO., LTD.   (KR) 

1, Sogong-dong, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Kẹp cài ca vát; khuy măng sét; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
hợp kim của kim loại quý; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; tác phẩm nghệ 
thuật bằng kim loại quý; đá quý; huy chương; đồ trang sức; dụng cụ đo thời gian.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; 
diêm; ống nhổ dùng cho người hút thuốc; thiết bị bỏ túi để cuốn thuốc lá; thuốc lá nhai; 
dụng cụ cắt đầu xì gà; thuốc lá.  
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(210) 4-2016-30053 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.12; A1.1.2 
(591) Xanh, đỏ, ghi, tím 
(731) LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., 

LTD.   (KR) 
1322-1, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước quả cô đặc [không có cồn]; chế 

phẩm để làm đồ uống; nước sinh tố; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; bia; si rô 
dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn được pha 
trộn sẵn, không trên cơ sở bia; đồ uống được chưng cất; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; 
tinh dầu aleolic (tinh dầu rượu).  

 

 
(210) 4-2016-30054 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần AKIDO Việt 

Nam   (VN) 
Km44+409, quốc lộ 38, thôn Đỗ 
Thượng, xã Quang Vinh, huyện ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; y lọc [bộ phận của máy bơm 

nước]; rọ bơm [chõ bơm, bộ phận của máy bơm nước]; van [bộ phận của máy]; máy nông 
nghiệp; máy công cụ.  

 

 
(210) 4-2016-30055 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh, đỏ, ghi, tím 
(731) LOTTE FOODS CO., LTD.   (KR) 

10, Yangpyeong-ro 21-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Rau đã được bảo quản; trứng; thạch hoa quả; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; dầu có thể ăn được; thịt; trái cây được bảo quản; gia cầm, không còn sống; cá, 
được bảo quản; thú săn, không còn sống; sữa; sản phẩm sữa; hạt đã chế biến; kimchi [món 
ăn từ rau củ lên men].  

 

 
(210) 4-2016-30056 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.1; 26.13.25 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-30057 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731)  LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-30058 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A25.7.3; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh mòng két, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Tiến Phước  (VN) 
542 Trần Hưng Đạo, phường 02, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1249 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; tổ 

chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; 

điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn; tổ chức hội chợ thương 

mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 

thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê văn phòng [bất động sản].  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn, dịch vụ quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2016-30059 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Phúc Vinh  (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2016-30060 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.9; A1.1.3; 26.1.1; 1.7.6 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm 

(731) Công ty cổ phần quốc tế T&T 
Hà Nội  (VN) 
Tầng 7 số nhà 10, ngõ 322/76/40 đường 

Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học.  
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(210) 4-2016-30062 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC   (AE) 
Offlce No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-30063 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) HOME BOX OFFICE, INC.   (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10036, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát và truyền các chương trình truyền hình và rađiô; dịch vụ phát và 

truyền các chương trình truyền hình bao gồm dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ thông tin 
liên lạc không dây; dịch vụ thông tin liên lạc bao gồm truyền trực tiếp các bản ghi âm, các 
bản ghi âm thanh và hình ảnh qua internet và thiết bị thông tin liên lạc không dây; dịch vụ 
phát sóng các chương trình truyền hình và phim điện ảnh thông qua mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ phát sóng các chương trình viđêô thông qua mạng internet hoặc các mạng 
truyền thông khác; dịch vụ truyền viđêô theo yêu cầu thông qua cáp, vệ tinh, hoặc các 
mạng truyền thông khác; dịch vụ truyền viđêô chủ yếu là các bộ phim truyện và phim 
điện ảnh một cách riêng biệt bằng kỹ thuật truyền liên tục (streaming) qua mạng internet; 
dịch vụ cung cấp truy cập viễn thông theo yêu cầu qua internet đến cơ sở dữ liệu của cáe 
chương trình âm thanh và hình ảnh; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền thông di động có 
bản chất là truyền dẫn điện tử, phát sóng và truyền phát âm thanh, viđêô và nội dung giải 
trí đa phương tiện bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các tập tin nghe 
nhìn thông qua internet, truyền thông không dây, mạng thông tin liên lạc điện tử và mạng 
máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hoá; dịch vụ giáo dục và giải trí cụ thể là dịch vụ giải trí trên truyền 
hình; dịch vụ giải trí bằng phim; dịch vụ sản xuất phim không bao gồm phim quảng cáo; 
dịch vụ phân phối chương trình truyền hình (không bao gồm phát sóng, vận chuyển và 
bán); dịch vụ phân phối phim (không bao gồm phát sóng, vận chuyển, và bán); cung cấp 
dịch vụ giải trí dưới dạng các chương trình truyền hình và phim điện ảnh thông qua 
phương tiện truyền hình, truyền hình chất lượng cao và phải trả phí, hệ thống cáp và vệ 
tinh, mạng internet, các mạng lưới truyền thông điện tử, các mạng lưới máy vi tính và các 
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mạng lưới truyền thông không dây; dịch vụ giáo dục và giải trí, cụ thể là, cung cấp các 
chương trình giáo dục và giải trí bao gồm cả dịch vụ sản xuất, dàn dựng chương trình 
truyền hình cáp; dịch vụ sản xuất, dàn dựng chương trình truyền hình chất lượng cao hoặc 
phải trả phí; dịch vụ sản xuất và cho thuê các chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí 
tương tác trực tuyến có bản chất là cung cấp website chứa đựng các ảnh chụp không thể 
tải xuống được, viđêô, âm thanh và bài văn xuôi, các đoạn phim viđêô và các tài liệu đa 
phương tiện khác liên quan đến phim ảnh và các chương trình truyền hình trong lĩnh vực 
hài kịch, phim hài, kịch, phim hành động, chương trình tạp kỹ, phim mạo hiểm, thể thao, 
âm nhạc, những sự kiện nóng bỏng của thời đại hiện nay và tin tức giải trí, phim tài liệu 
và phim hoạt hình. 

 

 
(210) 4-2016-30064 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Khắc Khang  (VN) 
57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ đun nấu như nồi, niêu, xoong, chảo, ấm (chạy bằng điện và không 

chạy bằng điện), bếp ga, bồn tắm, chậu rửa mặt, vòi sen tắm, lavabo (bồn cầu vệ sinh), 
bình nước nóng, bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, dĩa), máy giặt, máy hút bụi, máy xay và 
máy nghiền, máy ép trái cây (dùng cho mục đích gia dụng).  

 

 
(210) 4-2016-30065 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.15; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, đen, vàng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải phẫu thẩm 
mỹ Bảo Châu  (VN) 
160 đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; bệnh viện; xoa bóp; vật lý trị liệu; phẫu thuật tạo hình.  

 

 
(210) 4-2016-30069 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Paramax 

Corporation  (VN) 
168/53 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trưng bày hàng hoá để trưng bày sản phẩm.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, lắp đặt (phòng karaoke, phòng nghe nhạc giải trí).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (hát karaoke, nghe nhạc giải trí).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn thức uống.  
 

 
(210) 4-2016-30070 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

xanh nước biển đậm 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Sơn 

Hương Giang  (VN) 
62 TTN17, phường Tân Thới Nhất, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn màu; sơn bóng; sơn lót; chất làm khô sơn; dung môi pha loãng sơn; bột 

nhôm (chất màu nhôm); sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ. 
 

Nhóm 35: Mua bán sơn, bột trét, súng phun sơn, máy đánh bóng sơn, khăn lau bụi, phễu 
lược sơn, băng keo. 

 

 
(210) 4-2016-30072 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Đức Duy  (VN) 
Số 13 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-30073 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Đức Duy  (VN) 
Số 13 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn tắm; chậu rửa (vệ sinh cá nhân); chậu rửa tay (bộ phận của 

thiết bị vệ sinh); bệ xí (toilet); thiết bị làm nước nóng.  
 

 
(210) 4-2016-30074 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 6.1.2; 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tương  (VN) 
Thôn Đông Lưu, xã Lộc Trì, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2016-30075 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Không Tên 
Biển Hiệu  (VN) 
4 (A-B) Hoàng Hoa Thám, phường Thụy 

Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phim dán kính cách nhiệt dành cho ô tô, đệm ghế da ô tô, đồ chơi 

(đặt trong ô tô), bạt phủ ô tô, nội thất ô tô.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ dán phim cách nhiệt; dịch vụ dán decal; dịch vụ lắp đặt và bọc đệm 

ghế da ô tô; dịch vụ trang trí nội - ngoại thất xe ô tô; dịch vụ chống ồn cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2016-30076 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Nguyễn Văn Thịnh  (VN) 
20/88/13 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 

hệ thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống; van nước.  
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(210) 4-2016-30077 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Quang Hải  (VN) 
1168 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè).  

 

 
(210) 4-2016-30078 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.1.1; A5.1.16 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thúy Thuận Đà Lạt  (VN) 
Tổ 01, thôn 06, xã Tà Nung, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-30079 (220) 27.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 7.11.1; 7.11.10 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Nam Tân  (VN)

1/2/16 đường số 1, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình đường thủy, 

bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống; đào mới, nạo vét kênh 
rạch, cửa khẩu, luồng cảng sông biển; xây dựng công trình đập vá đê, bờ kè; chuẩn bị mặt 
bằng xây dựng, phá dỡ; cho thuê máy móc thiết bị xây dựng; xây dựng công trình công 
ích. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bảng vẽ xây dựng; hoạt động kiến trúc xây 
dựng và tư vấn kỹ thuật có liên quan; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết 
kế, xây dựng. 
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(210) 4-2016-30082 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.15.1; 26.5.1; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đấu giá DV  (VN) 
Số 436B/56, đường 3/2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đấu giá bất động sản; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị 

trường; dịch vụ thăm dò dư luận; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tổ chức giới thiệu và 
xúc tiến thương mại; dịch vụ xử lý dữ liệu (biên tập dữ liệu vào hệ thống máy tính).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới; dịch vụ môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý 
bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật; tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hoá hoặc giáo dục; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; lập kế hoạch cho 
buổi tiệc [giải trí]; sản xuất chương trình biểu diễn. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; 
dịch vụ thiết kế bao bì; tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử 
tổng hợp. 

 

 
(210) 4-2016-30084 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phúc Quang Minh  
(VN) 
Tầng 2 nhà VL2, khu TM DV Trung 
Văn 2, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo nam; quần áo nữ; tất ngắn cổ, tất cao cổ.  
 
 

(210) 4-2016-30085 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phúc Quang Minh  
(VN) 
Tầng 2 nhà VL2, khu TM DV Trung 
Văn 2, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo nam; quần áo nữ; tất ngắn cổ, tất cao cổ.  
 

 
(210) 4-2016-30087 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 24.15.21; A26.11.12; A26.4.24 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hiệp hội các Doanh nghiệp 
Pháp tại Việt Nam   (VN) 
Lầu 15 và 16, tòa nhà Landmark, số 5B 
đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn 

thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều 
khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục; dàn dựng buổi biểu diễn, sản xuất buổi biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2016-30088 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tích hợp hệ 
thống và an toàn ISS  (VN) 
77 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ bằng kim loại chuyên dùng để chứa, đựng: thiết bị tin học; tủ mạng chuyên 

dùng cho thiết bị máy chủ. 
 

 
(210) 4-2016-30089 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tích hợp hệ 
thống và an toàn ISS   (VN) 
77 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ bằng kim loại chuyên dùng để chứa, đựng: thiết bị tin học; tủ mạng chuyên 

dùng cho thiết bị máy chủ. 
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(210) 4-2016-30090 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tích hợp hệ 
thống và an toàn ISS   (VN) 
77 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Chữa răng. 
 

 
(210) 4-2016-30091 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Bùi Văn Dũng  (VN) 
Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 

sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-30092 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Bùi Văn Dũng   (VN) 
Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 

sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-30093 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Cao Thị Ngọc Minh  (VN) 
82 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2016-30094 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25 

(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIHAGAS  (VN)
Số 1/27/1, đường 49, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2016-30096 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Phạm Tường Lân  (VN) 
Số 22, ngách 18, ngõ Gốc Đề, đường 

Minh Khai, phường Mai Động, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp và cho thuê người mẫu.  

 

Nhóm 41: Đào tạo người mẫu.  
 

 
(210) 4-2016-30097 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) KABUSHIKI KAISHA HYPONeX 

JAPAN (DOING BUSINESS AS 

HYPONEX JAPAN CORP., LTD.)  (JP) 

1-94, 1-chome, Tsukuda, 

Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 

555-0001, JAPAN 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón hóa học, phân bón tự nhiên, phân bón phức hợp; đất trồng 

trọt, đất trồng cây nhân tạo; chế phẩm điều hoà sinh trưởng thực vật, chế phẩm chứa 

nguyên tố vi lượng cho thực vật, chế phẩm tăng cường cho thực vật, chất dinh dưỡng cho 

thực vật, chế phẩm nuôi trồng thực vật, hormon thực vật (phytohormones), chế phẩm cải 

tạo đất, tác nhân cải thiện đất, chất ức chế nảy mầm (tác nhân chống mọc mầm); đất mùn. 
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(210) 4-2016-30098 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  

(IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
Co. Cork, Ireland 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-30099 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933, U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị tái xử lý tự động dụng cụ nội soi. 

 

 
(210) 4-2016-30100 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MITSUBISHI TANABE PHARMA 

CORPORATION  (JP) 
3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-8505 Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-30101 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ HHLDECOR  
(VN) 
119 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Mành che cửa sổ bên trong nhà (mành che nắng; đồ nội thất); đồ gỗ mỹ thuật; 

ghế (ngồi); bản; kệ; tủ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: ghế sofa, rèm cửa, bàn, ghế, kệ, tủ.  
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế rèm.  
 

 
(210) 4-2016-30102 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 1.15.21 
(591) Cam, xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Tổng công ty Truyền thông  
(VN) 
Số 57A, phố Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 38: Viễn thông.  
 

Nhóm 41: Giải trí. 
 

 
(210) 4-2016-30103 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 1.15.24 
(591) Cam, xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Tổng công ty Truyền thông  
(VN) 
Số 57A, phố Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 38: Viễn thông.  
 

Nhóm 41: Giải trí. 
 

 
(210) 4-2016-30104 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cam Việt  (VN) 
47 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép nước trái cây.  
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(210) 4-2016-30106 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.15.2; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ECO SYS Kim 
Trường Phát  (VN) 
Số 77, đường số 17, khu phố 5, phường 

An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chống bẩn; sơn chống khuẩn; sơn chịu nhiệt.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: sơn; sơn phủ, sơn 

chống gỉ, sơn chống bẩn, sơn chống khuẩn, sơn chịu nhiệt.  
 

 
(210) 4-2016-30107 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 5.3.20 

(591) Xanh lá cây, ghi 

(540) 

  

(731) Trần Thị Mộng Thúy  (VN) 
360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-30108 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.7.6; 5.7.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chinh  (VN) 
Tổ 9 khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại hạt điều đã chế biến và chưa chế biến.  
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(210) 4-2016-30109 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.25; A5.3.13; A26.11.12; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Hoàng Mạnh Hùng  (VN) 
Số B10 Tập thể Đồng Xa, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-30110 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.13.15; 1.13.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Mạnh Hùng  (VN) 
Số B10 Tập thể Đồng Xa, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-30111 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 2.9.25; 5.5.19; 2.9.14 

(591) Xanh lá cây, trắng, hồng, vàng, đỏ, xanh 

lục 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thiện  (VN) 
Nhà B25.02 Chung Cư Tân Việt, Cựu 

Quán, Đức Thượng, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ võ thuật, đào tạo và huấn luyện võ thuật, biểu diễn võ thuật.  
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(210) 4-2016-30112 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A17.2.2; 26.1.2 

(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Ngọc  (VN) 
Số 29, Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đồ nữ trang.  

 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức.  

 

Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ nữ trang làm bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2016-30113 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.5.1; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Fit House  (VN) 
254/57/5 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ (huấn luyện thể hình và sức khoẻ), hoạt động câu 

lạc bộ thể dục, thể thao, thể hình. 
 

 
(210) 4-2016-30114 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.4; A25.7.5; A5.7.22 

(591) Xanh rêu, đen, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư An Tiến Phát   (VN) 
47/9A đường số 12, phường Tam Bình, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu tỏi đen.  
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(210) 4-2016-30115 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.1; 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) Lương Đức Duy  (VN) 
Số nhà 31, ngõ 54, tổ 37, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2016-30116 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Xanh dương, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giám định 
Thăng Long  (VN) 
94/35 đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Giám định thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-30117 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Minh Hoàng  
(VN) 
Lô số 22, đường số 1, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại kính xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-30118 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ 

(540) 

 

(731) Nghiêm Thị Thanh Lài  (VN) 
9B khu phố 3, phường Bình Khánh, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế (chiết xuất từ trà dây). 

 

Nhóm 30: Trà dây (chè dây). 

 

Nhóm 32: Nước đóng chai (đồ uống chiết xuất từ trà dây); đồ uống không chứa cồn; nước 

ép hoa quả (đồ uống chiết xuất từ hoa quả). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: trà dây (chè dây), thực phẩm chức năng chiết xuất từ trà 

dây, đồ uống chiết xuất từ trà dây. 
 

 
(210) 4-2016-30119 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.5.15; A6.19.11 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, nâu đen, vàng, 

xanh dương nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất nông nghiệp Sông Hậu 
S.H.A   (VN) 
51/4 đường Cống Lỡ, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; hoá chất dùng 

trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 

diệt ký sinh trùng).  
 
 

(210) 4-2016-30120 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.11.2; A6.19.9; 24.15.1 

(591) Đỏ, trắng, đen, nâu nhạt, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nông nghiệp Sông 
Hậu S.H.A  (VN) 
51/4 đường Cống Lỡ, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; hoá chất dùng 

trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 

diệt ký sinh trùng).  
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(210) 4-2016-30121 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 24.15.21 
(591) Đen, cam, xanh dương đậm, xanh lá cây, 

đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất nông nghiệp Sông Hậu 
S.H.A   (VN) 
51/4 đường Cống Lỡ, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; hoá chất dùng 

trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng). 

 

 
(210) 4-2016-30122 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.1; 5.7.3; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm, vàng, xanh 

lá cây, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất nông nghiệp Sông Hậu 
S.H.A   (VN) 
51/4 đường Cống Lỡ, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; hoá chất dùng 

trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng). 

 
 

(210) 4-2016-30123 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Yến Vi  
(VN) 
124 Ông ích Khiêm, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: áo cưới; váy cưới; trang phục cưới, dạ hội.  
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Nhóm 41: Dịch vụ quay phim (quay camera), chụp ảnh.  
 

 
(210) 4-2016-30124 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Vàng kim, xanh dương, đen (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thực phẩm Nguyễn 
Lâm  (VN) 
336/28/1 Nguyễn Văn Luông, phường 
12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến (đã qua sơ chế); yến nguyên liệu (đã qua sơ chế).  
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát không có cồn, không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm đã chế biến và chưa qua chế biến từ 
chim yến, tổ yến.  

 

 
(210) 4-2016-30125 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nội   (VN) 
170 đường La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sảt trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-30126 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Hà Nội   (VN) 
170 đường La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-30127 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30128 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30129 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-30131 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30132 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Sinh Hậu  (VN) 
Số nhà 118, đường Bà Triệu, phường 
Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30133 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USA - VIP   (VN) 
Số nhà 26 TT1 khu nhà ở Thạch Bàn, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-30134 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USA - VIP   (VN) 
Số nhà 26 TT1 khu nhà ở Thạch Bàn, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30135 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 9.7.1; A9.7.25; 1.15.14; 26.3.1; A26.3.6; 

6.1.2 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Viên 

Ngọc Mới   (VN) 
14 Lê Quý Đôn, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-30136 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đen, đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Vạn Thắng  
(VN) 
Số 36/120 Lê Thị Hồng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Vải tơ nhân tạo; lụa; nhung; vải; thảm trang trí treo tường bằng vải; vải len.  
 

Nhóm 25: Ca vát; quần áo may sẵn; giày; dép; khăn quàng cổ; váy.  
 

Nhóm 26: Huy hiệu để trang trí [khuy áo]; ghim cài [phụ tùng của trang phục]; kẹp, trâm 
cài tóc; đồ thêu; đồ ren tua kim tuyến.  
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(210) 4-2016-30137 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; 1.15.5 

(591) Ghi, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Z.E.N  (VN) 
Số 17A Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2016-30138 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A20.1.3; A14.3.3; A14.3.7 

(591) Đen, xanh 
(731) PT. DJARUM   (ID) 

Jl. Jend. A. Yani 28, Kudus 59317, 

Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá điếu; xì gà nhỏ; thuốc lá điếu nhỏ; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì 

gà điện tử; thuốc lá điện tử; thuốc lá có hương vị mật đường; các sản phẩm thuốc lá và 

thuốc lá để hút.  
 

 
(210) 4-2016-30139 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) MERREZCA COMPANY LIMITED  

(TH) 
No. 94/94 Moo. 1 Ban Mai Sub-district, 

Pakkret District, Nonthaburi Province, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem nền; chế phẩm chống 

nắng (mỹ phẩm); phấn trang điểm; phấn phủ dạng nén (mỹ phẩm); thuốc bôi lông mi mắt 

(mát-ca-ra); bút chì kẻ lông mày/ bút chì mỹ phẩm; bút kẻ mắt; nước hoa; nước sơn 

móng; son môi; chất làm bóng môi (son bóng); son kem lì và son môi dạng thỏi. 
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(210) 4-2016-30140 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 
Số 4 A10, khu tập thể Thông tấn xã Việt 
Nam, phường Bạch Mai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-30141 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 
Số 4 A10, khu tập thể Thông tấn xã Việt 
Nam, phường Bạch Mai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nam. 

 

 
(210) 4-2016-30142 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Lệ Thủy   (VN) 
Số 225 phố Vọng, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-30143 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh bích quy; bánh quy dẹt, bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo; 
bánh mì; bánh nướng; bánh ngọt; bánh nhân thịt (pies). 

 

 
(210) 4-2016-30144 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.13; 2.1.30 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế 
FVIEU Việt Nam  (VN) 
Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-30145 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
sạch Avatar   (VN) 
Tổ dân phố Miêu Nha 2, phường Tây 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

(210) 4-2016-30146 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
sạch Avatar   (VN) 
Tổ dân phố Miêu Nha 2, phường Tây 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-30147 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Viva Network  
(VN) 
179 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất phim viđêô; sản 

xuất chương trình biểu diễn. 
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(210) 4-2016-30148 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.6; A8.1.22; 1.15.23; 25.5.2 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

BELCHOLAT   (VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên xơ sở ca cao; bánh; 

kẹo.   
 

 
(210) 4-2016-30149 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A8.1.22; A26.4.24; 5.7.6; A5.3.13 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

BELCHOLAT  (VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên xơ sở ca cao; bánh; 

kẹo.    
 

 
(210) 4-2016-30150 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 26.13.25; A1.1.10; 

A1.1.5; A26.4.24; A26.1.24; A8.1.22 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

BELCHOLAT   (VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 

kẹo. 
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(210) 4-2016-30151 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  

(IE) 
Eastgate Village, Eastgate Little Island 
Co. Cork, Ireland  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-30152 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 1.15.15; A24.15.7; 24.15.1; 

26.3.1 
(591) Xanh nõn chuối, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
ASIAN GROUP  (VN) 
Số 37 ngõ 109 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu; quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tổ 

chức hội chợ với mục đích thương mại thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, 
dây điện, công tắc điện ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện 
đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy 
hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, 
thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ 
thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm 
theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, 
mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình 
nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, 
máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể 
là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng 
lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy 
xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy, xay cháo, máy khử 
độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy 
rửa bát, máy lọc không khí, máy làm sạch và khử trùng thực phẩm rau quả, máy xay đậu 
nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, 
đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi 
truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, 
thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh thiết bị sấy khô, thiết bị thông 
gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiếl bị vệ sinh, van, vòi 
nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, 
nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu từ 
tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ 
vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi 
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dùng cho máy vi tính, thiết bị dùng cho gia đình bao gồm thiết bị điện gia dụng và thiết bị 
điện tử gia dụng, cụ thể là, thiết bị điện, bóng đèn điện, dây diện, công tắc điện, ổ cắm 
điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luôn điện, đầu nối ống điện, khớp nối 
ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống 
điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện; thiết bị giặt ủi, máy giặt, máy sấy khô quần áo bàn ủi, thiết bị 
nhà bếp, bếp nấu ăn và nướng, lò, lò nướng, lò vi ba, bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng 
than đá hoặc khí đốt, thiết bị rửa, máy rửa chén, thiết bị làm mát và làm đông lạnh, tủ 
lạnh, tủ đông, thiết bị điện nhỏ, máy trộn, máy pha cà phê, những máy chế biến thực 
phẩm, máy xay sinh tố, máy nướng bánh mì, ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như 
dao kéo, chậu và cả khăn lau chén, điều hòa phòng, quạt, quạt sưởi, độ ẩm, máy điều hòa 
không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, thiết bị chiếu 
sáng, đèn điện, đèn bàn, đèn LED, đèn bắt muỗi đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, thiết 
bị chăm sóc cá nhân, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, thiết bị tỏa 
nhiệt, lò sưởi, bàn ủi, thiết bị cầm tay, máy may, máy khoan cầm tay, thiết bị đo lường, 
cân, nhiệt kế kỹ thuật số, thiết bị giải trí (thiết bị điện từ tiêu dùng), máy truyền hình LCD 
và DVD, máy quay phim, máy ảnh, thiết bị văn phòng, máy vi tính, máy hủy giấy tờ, điện 
thoại, máy in nhỏ, máy fax, thiết bị cơ khí (cụ thể là máy nén khí, máy bơm, máy nông 
cụ, máy gia công cơ khí), các loại máy móc (cụ thể là máy dùng cho nhà bếp, máy lọc 
dầu, máy nhào và trộn bê tông, máy khoan, máy mài, máy thổi, máy và thiết bị điện để 
làm sạch, máy nén (máy móc), máy bóc vỏ ngũ cốc, máy nghiền, máy sản xuất điện, máy 
cắt (máy móc), máy lọc ép, máy xay bột, máy giặt, máy dệt kim, máy in, máy nghiền rác, 
máy gặt, máy ép và nghiền (dùng cho mục đích công nghiệp), máy khâu máy hút bụi chân 
không, máy hàn điện, máy gia công gỗ, máy bao gói), công cụ, nông cụ (cụ thể là công cụ 
nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công, dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công) và 
dụng cụ thủ công.  

 

 
(210) 4-2016-30153 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
ASIAN GROUP  (VN) 
Số 37 ngõ 109 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu; quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tổ 

chức hội chợ với mục đích thương mại thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, 
dây điện, công tắc điện ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện 
đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy 
hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, 
thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ 
thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm 
theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, 
mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình 
nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, 
máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể 
là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng 
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lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých máy 
xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy, xay cháo, máy khử 
độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy 
rửa bát, máy lọc không khí, máy làm sạch và khử trùng thực phẩm rau quả, máy xay đậu 
nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, 
đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi 
truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, 
thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh thiết bị sấy khô, thiết bị thông 
gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi 
nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, 
nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu từ 
tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ 
vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi 
dùng cho máy vi tính, thiết bị dùng cho gia đình bao gồm thiết bị điện gia dụng và thiết bị 
điện tử gia dụng, cụ thể là, thiết bị điện, bóng đèn điện, dây diện, công tắc điện, ổ cắm 
điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luôn điện, đầu nối ống điện, khớp nối 
ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống 
điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện, thiết bị giặt ủi, máy giặt, máy sấy khô quần áo bàn ủi, thiết bị 
nhà bếp, bếp nấu ăn và nướng, lò, lò nướng, lò vi ba, bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng 
than đá hoặc khí đốt, thiết bị rửa, máy rửa chén, thiết bị làm mát và làm đông lạnh, tủ 
lạnh, tủ đông, thiết bị điện nhỏ, máy trộn, máy pha cà phê, những máy chế biến thực 
phẩm, máy xay sinh tố, máy nướng bánh mì, ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như 
dao kéo, chậu và cả khăn lau chén, điều hòa phòng, quạt, quạt sưởi, độ ẩm, máy điều hòa 
không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, thiết bị chiếu 
sáng, đèn điện, đèn bàn, đèn LED, đèn bắt muỗi đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, thiết 
bị chăm sóc cá nhân, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, thiết bị tỏa 
nhiệt, lò sưởi, bàn ủi, thiết bị cầm tay, máy may, máy khoan cầm tay, thiết bị đo lường, 
cân, nhiệt kế kỹ thuật số, thiết bị giải trí (thiết bị điện từ tiêu dùng), máy truyền hình LCD 
và DVD, máy quay phim, máy ảnh, thiết bị văn phòng, máy vi tính, máy hủy giấy tờ, điện 
thoại, máy in nhỏ, máy fax, thiết bị cơ khí (cụ thể là máy nén khí, máy bơm, máy nông 
cụ, máy gia công cơ khí), các loại máy móc (cụ thể là máy dùng cho nhà bếp, máy lọc 
dầu, máy nhào và trộn bê tông, máy khoan, máy mài, máy thổi, máy và thiết bị điện để 
làm sạch, máy nén (máy móc), máy bóc vỏ ngũ cốc, máy nghiền, máy sản xuất điện, máy 
cắt (máy móc), máy lọc ép, máy xay bột, máy giặt, máy dệt kim, máy in, máy nghiền rác, 
máy gặt, máy ép và nghiền (dùng cho mục đích công nghiệp), máy khâu máy hút bụi chân 
không, máy hàn điện, máy gia công gỗ, máy bao gói), công cụ, nông cụ (cụ thể là công cụ 
nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công, dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công) và 
dụng cụ thủ công.  

 

 
(210) 4-2016-30156 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) LIANG MINGZHAN   (CN) 

Room 301 of Building 1, No. 3, Guihua 
Street, Guicheng Avenue, Nanhai 
District, Foshan City, Guangdong 
Province, P. R. China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất gốm xây dựng; máy sản xuất gạch xây; máy sản xuất men gốm; 

máy cơ điện dùng trong công nghiệp hoá chất; máy trộn bê tông; máy trộn; máy in 3D; 

máy sản xuất ngói, mâm xoay dùng để làm đồ gốm; máy sản xuất pin.  
 

 
(210) 4-2016-30157 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.5.16; 3.7.16; A18.5.7; A3.7.24; 

A5.5.21 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và phát 
triển thương mại Quốc Tế 
Việt  (VN) 
Số 17, ngõ 97 phố Văn Cao, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe ôtô ca; ô tô chở khách du lịch.  

 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; điều hành kinh 

doanh khách sạn, quản lý kinh doanh khách sạn; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng 

cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 

quảng cáo.  

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; sắp 

xếp các cuộc đi chơi trên biển; giữ chỗ cho các chuyến đi, đặt chỗ cho các chuyến đi; cho 

thuê xe.  

 

Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-30158 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.5.16; 26.1.2 

(591) Xanh lam, cam, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
môi trường Thuận Thu  (VN) 
Nhà M, khu TT cơ khí Đại Mỗ, tổ dân 

phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: máy phát điện; máy nghiền bột mì; máy thổi dùng để 

nén, hút và vận chuyển khí; máy trộn; máy bơm; công cụ cầm tay không phải loại vận 

hành thủ công.  
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(210) 4-2016-30159 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 

(591) Xanh, trắng 

(731) DONG-IL CORPORATION  (KR) 

516 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi bông; sợi bông hỗn hợp đã xe; sợi tơ nhân tạo; sợi tổng hợp dùng để dệt; sợi 

tơ tái sản xuất dùng trong ngành dệt; sợi đã xe. 
 

 
(210) 4-2016-30160 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(731) DONG-IL CORPORATION  (KR) 

516 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi bông; sợi bông hỗn hợp đã xe; sợi tơ nhân tạo; sợi tổng hợp dùng để dệt; sợi 

tơ tái sản xuất dùng trong ngành dệt; sợi đã xe. 
 

 
(210) 4-2016-30161 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.3.1; 26.1.1; 25.1.5; A25.1.10 

(591) Hồng, trắng, xanh tím 

(731) Trần Thùy Trang   (VN) 
125/51/6 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng cho mặt và toàn thân.  
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(210) 4-2016-30163 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) VALENCIA CO.,LTD  (KR) 

#909, 9F (Forhu, Sungsudong1ga) 58, 
Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 18: Bộ da lông thú; túi; túi xách tay, ô che nắng; «.  

 

Nhóm 25: Quần áo; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; quần áo nữ; quần áo nam, đồ đi ở 
chân.  

 

 
(210) 4-2016-30167 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-30168 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-30169 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30171 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xám nhạt 
(731) JASCON FOOD SDN. BHD. 

(COMPANY NO. 259924-D)  (MY) 
Lot 1298, Batu 7, Jalan Bukit Kemuning, 
Seksyen 34, 40470 Shah Alam, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không có cồn khác; đồ 

uống làm từ trái cây và nước ép trái cây; chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ uống trên 
cơ sở mật ong không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống và chế phẩm khác để làm đồ uống; 
sữa dừa (đồ uống); sữa làm từ hạnh nhân (đồ uống); sữa lạc (đồ uống không chứa cồn); đồ 
uống trên cơ sở đậu nành, trừ chất thay thế sữa; nước ép rau (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2016-30172 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.6; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh dương đậm, vàng, đen 
(731) JASCON FOOD SDN. BHD. 

(COMPANY NO. 259924-D)  (MY) 
Lot 1298, Batu 7, Jalan Bukit Kemuning, 
Seksyen 34, 40470 Shah Alam, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không có cồn khác; đồ 

uống làm từ trái cây và nước ép trái cây; chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ uống trên 
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cơ sở mật ong không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống và chế phẩm khác để làm đồ uống; 
sữa dừa (đồ uống); sữa làm từ hạnh nhân (đồ uống); sữa lạc (đồ uống không chứa cồn); đồ 
uống trên cơ sở đậu nành, trừ chất thay thế sữa; nước ép rau (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2016-30173 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Vàng, xanh tím than 
(731) JASCON FOOD SDN. BHD. 

(COMPANY NO. 259924-D)  (MY) 
Lot 1298, Batu 7, Jalan Bukit Kemuning, 
Seksyen 34, 40470 Shah Alam, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không có cồn khác; đồ 

uống làm từ trái cây và nước ép trái cây; chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ uống trên 
cơ sở mật ong không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống và chế phẩm khác để làm đồ uống; 
sữa dừa (đồ uống); sữa làm từ hạnh nhân (đồ uống); sữa lạc (đồ uống không chứa cồn); đồ 
uống trên cơ sở đậu nành, trừ chất thay thế sữa; nước ép rau (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2016-30175 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A2.3.24; A14.7.20 
(591) Tím, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tài  (VN) 
15 Trương Quyền, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc (tiệm làm tóc); dịch vụ cấy tóc; dịch vụ nối tóc; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ làm sạch và làm đẹp móng tay và móng chân cho người.  
 

 
(210) 4-2016-30176 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 1.13.1; A1.13.10; 26.15.1 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, nâu 
(731) BIOCARE LIMITED  (GB) 

The Lakeside Centre, 180 Lifford Lane, 
Kings Norton, Birmingham, B30 3NU, 
United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm và các chất sử dụng trong trị liệu hoặc phòng bệnh (cho mục đích y 
tế); chế phẩm và các chất thuộc liệu pháp thiên nhiên; chế phẩm và các chất thuộc liệu 
pháp vi lượng đồng cân; chế phẩm và các chất thuộc dược thực phẩm; chế phẩm và các 
chất lợi khuẩn (probiotic); thuốc bổ (dược phẩm); vitamin; chế phẩm và hợp chất vitamin 
ở dạng lỏng, dạng bột và viên nén; chế phẩm và các chất khoáng ở dạng lỏng, dạng bột và 
viên nén (cho mục đích y tế); chế phẩm và các chất enzym; chế phẩm và các chất chống 
oxy hóa; chế phẩm và chất kết hợp giữa chất lợi khuẩn (probiotic) và vitamin; chế phẩm 
và chất kết hợp giữa chất lợi khuẩn (probiotic) và khoáng chất; chế phẩm và chất kết hợp 
giữa chất lợi khuẩn (probiotic) và chất chống oxy hóa; chế phẩm và chất kết hợp giữa chất 
lợi khuẩn (probiotic) và enzym; sản phẩm và chế phẩm dùng để điều trị có chứa chất béo; 
sản phẩm và chế phẩm dùng để phòng bệnh có chứa chất béo; sản phẩm và chế phẩm 
thuộc liệu pháp thiên nhiên có chứa chất béo; sản phẩm và chế phẩm thuộc liệu pháp vi 
lượng đồng cân có chứa chất béo; sản phẩm và chế phẩm thuộc dược thực phẩm có chứa 
chất béo; sản phẩm và chế phẩm có chất lợi khuẩn (probiotic) có chứa chất béo; sản phẩm 
và chế phẩm vitamin có chứa chất béo; sản phẩm và chế phẩm dùng để điều trị có chứa 
các axit béo; sản phẩm và chế phẩm dùng để phòng bệnh có chứa các axit béo; sản phẩm 
và chế phẩm thuộc liệu pháp thiên nhiên có chứa các axit béo; sản phẩm và chế phẩm 
thuộc liệu pháp vi lượng đồng cân có chứa các axit béo; sản phẩm và chế phẩm thuộc 
dược thực phẩm có chứa các axit béo; sản phẩm và chế phẩm có chất lợi khuẩn (probiotic) 
có chứa các axit béo; sản phẩm và chế phẩm vitamin có chứa các axit béo; chế phẩm và 
chất ăn kiêng (cho mục đích y tế); chất bổ sung ăn kiêng; các chất bổ sung và phụ gia 
thực phẩm (chứa thuốc); các chất bổ sung và phụ gia thực phẩm sử dụng trong trị liệu 
hoặc phòng bệnh (cho mục đích y tế); chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ 
sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm và chất dinh dưỡng (dùng cho mục 
đích y tế); phụ gia thực phẩm dùng cho người (chứa thuốc); thực phẩm cho em bé; thực 
phẩm cho người tàn tật (dùng cho mục đích y tế); thức uống dinh dưỡng (dùng cho mục 
đích y tế); thức uống dinh dưỡng trong thể thao (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm ăn 
kiêng từ nhũ tương đông khô của các loại dầu thiết yếu được sử dụng chủ yếu trong việc 
điều chỉnh các thiếu hụt dinh dưỡng; thức uống dinh dưỡng dùng trong thể thao có chứa 
thuốc; thức uống hỗn hợp chất bổ sung dinh dưỡng dạng bột (dùng cho mục đích y tế); 
chất bổ sung dinh dưỡng để cho vào đồ uống (dùng cho mục đích y tế); hợp chất và chiết 
xuất thực vật được sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế); thuốc 
viên hình đạn để nhét vào hậu môn; thuốc viên hình đạn để đặt âm đạo; các chất và chế 
phẩm thú y; các chất và chế phẩm dược hoặc chứa thuốc sử dụng trong điều trị hoặc 
phòng bệnh ở động vật; phụ gia thức ăn động vật sử dụng như chất bổ sung dinh dưỡng 
(dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dùng cho da (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2016-30178 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23 
(731) CHENG LOONG CORPORATION  

(TW) 
No.1, Sec. 1, Minsheng Rd., Banqiao 
Dist., New Taipei City 22069, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy dùng để lau chùi vệ sinh; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bằng 
giấy; khăn trải bàn bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn giấy mỏng dùng để tẩy trang; 
khăn giấy dùng cho bàn ăn; khăn ăn xếp trên bàn, bằng giấy; yếm lót bằng giấy; khăn lau 
bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2016-30179 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Cheng Loong Corporation   (TW) 

No.1, Sec. 1, Minsheng Rd., Banqiao 
Dist., New Taipei City 22069, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy dùng để lau chùi vệ sinh; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bằng 

giấy; khăn trải bàn bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn giấy mỏng dùng để tẩy trang; 
khăn giấy dùng cho bàn ăn; khăn ăn xếp trên bàn, bằng giấy; yếm lót bằng giấy; khăn lau 
bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2016-30180 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) CHENG LOONG CORPORATION  

(TW) 
No.1, Sec. 1, Minsheng Rd., Banqiao 
Dist., New Taipei City 22069, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy dùng để lau chùi vệ sinh; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bằng 

giấy; khăn trải bàn bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn giấy mỏng dùng để tẩy trang; 
khăn giấy dùng cho bàn ăn; khăn ăn xếp trên bàn, bằng giấy; yếm lót bằng giấy; khăn lau 
bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2016-30181 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) JTMD LTD. LLC  (US) 

750 Denison Court, Bloomfield Hills, 
Michigan 48302 U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường có thể điều chỉnh được độ cao; giường; đệm dùng thay giường (đệm 

trải trực tiếp lên mặt đất, thay giường); đệm; ghế ngồi; đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng cho 
việc ngủ và đồ đạc làm theo yêu cầu dùng cho việc ngủ, cụ thể là gối, đệm, giường có thể 
điều chỉnh được độ cao. 
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(210) 4-2016-30182 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HOE PHARMACEUTICALS SDN. 

BHD.  (MY) 
Lot 10, Jalan Sultan Mohd 6, Bandar 
Sultan Suleiman, 42000 Port Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; xà phòng; chất tẩy rửa; kem/nước thơm/chế 

phẩm điều trị nứt gót chân, vết chai (chân) và mụn cóc (không chứa thuốc). 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; kem/nước thơm/chế phẩm điều trị nứt gót chân, vết chai 
(chân) và mụn cóc (chứa thuốc). 

 

 
(210) 4-2016-30183 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HOE PHARMACEUTICALS Sdn. Bhd.  

(MY) 
Lot 10, Jalan Sultan Mohd 6, Bandar 
Sultan Suleiman, 42000 Port Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; xà phòng; chất tẩy rửa; kem/nước thơm/chế 

phẩm điều trị nứt gót chân, vết chai (chân) và mụn cóc (không chứa thuốc).  
 

 
(210) 4-2016-30184 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.14; 21.1.25 
(591) Tím, trắng, xanh dương, tím nhạt 
(731) HOE PHARMACEUTICALS SDN. 

BHD.  (MY) 
Lot 10, Jalan Sultan Mohd 6, Bandar 
Sultan Suleiman, 42000 Port Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; xà phòng; chất tẩy rửa; kem/nước thơm/chế 

phẩm điều trị nứt gót chân, vết chai (chân) và mụn cóc (không chứa thuốc).  
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(210) 4-2016-30186 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 

Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 

Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; kem lạnh; bánh ngọt; bánh xăng-đuých; bánh pizza; mỳ 

ống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; trà; cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-30187 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 

Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 

Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại, tư 

vấn quản lý kinh doanh liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại; quảng cáo; 

marketing; dịch vụ bán buôn bánh mỳ; dịch vụ bán lẻ bánh mỳ; dịch vụ bán buôn cà phê; 

dịch vụ bán lẻ cà phê; dịch vụ bán buôn bánh ngọt; dịch vụ bán lẻ bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2016-30189 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.1.1; 24.9.1; 3.1.1; A3.1.2 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
90A3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 

Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2016-30190 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.16; A11.1.6; A11.3.7; A5.3.13; 

A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần FGH Việt Nam  

(VN) 
Lầu 6, 65 Trần Quốc Hoàn, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc, gạo, bột mì như: mì, bánh mì, mì ống, 

cơm, xôi. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện). 

 

 
(210) 4-2016-30191 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.21; A5.7.23; A11.3.20; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, da cam, đen 
(731) Công ty cổ phần FGH Việt Nam  

(VN) 
Lầu 6, 65 Trần Quốc Hoàn, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc, gạo, bột mì như: mì, bánh mì, mì ống, 

cơm, xôi. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện). 

 

 
(210) 4-2016-30192 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Gon Sa  (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-30193 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Gon Sa  (VN) 
88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-30194 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Gon Sa  (VN) 
88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2016-30195 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Gon Sa   (VN) 
88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-30196 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.1.4; 1.15.23 

(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) SALINGYOD APINUNMAHAKUN  

(TH) 

8 Soi Prayamontrad 9-3 Bangbon, 

Bangbon, Bangkok, Thailand 10150 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; quần áo; đồ đi chân; giày bệt; áo phông ngắn tay; dép đi trong nhà. 
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(210) 4-2016-30197 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(731) SALINGYOD APINUNMAHAKUN  

(TH) 

8 Soi Prayamontrad 9-3 Bangbon, 

Bangbon, Bangkok, Thailand 10150  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; quần áo; đồ đi chân; giày bệt; áo phông ngắn tay; dép đi trong nhà. 
 

 
(210) 4-2016-30198 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7; 

A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Sài Gòn 
Phương Nam  (VN) 
145/12/66 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua uống; sữa và sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-30199 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 

Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 

trùng có hại.  
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(210) 4-2016-30201 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) CLIMATE CONTROL 

TECHNOLOGIES PC   (GB) 
14-16 Churchill Way, Cardiff, CF 
102DX, Wales, Great Britain  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; 

thiết bị làm nóng không khí; lò sưởi, dùng điện; quạt điện; máy hút ẩm; máy làm sạch 
không khí; thiết bị làm nóng nước bằng điện; thiết bị phân phối nước uống dùng điện; 
máy giữ độ ẩm; hệ thống và thiết bị điều hoà không khí; quạt bộ phận của hệ thống điều 
hoà không khí]; bộ lọc cho điều hoà không khí; máy làm sạch không khí, cụ thể là thiết bị 
lọc không khí.  

 

 
(210) 4-2016-30204 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) DEMIAN CO., LTD.  (KR) 

16, Toegye-ro 20na-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; áo nịt len thể thao; áo váy; áo sơ mi; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ, 

găng tay [trang phục]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; thắt lưng [trang phục]; quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-30205 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.7.6; 2.7.23 
(591) Xanh dương, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Duy  (VN) 
Nhà số 3, ngõ 126 đường Quang Tiến, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép và mũ nón trẻ em.  

 
Nhóm 35: Buôn bán quần áo, giầy dép, đồ chơi; buôn bán thiết bị trường học, lương thực 
và thực phẩm; môi giới thương mại các mặt hàng trên.  
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(210) 4-2016-30206 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.2; 26.1.4; 26.1.7 
(591) Xanh dương, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Duy  (VN) 
Nhà số 3, ngõ 126 đường Quang Tiến, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép và mũ nón trẻ em.  
 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo, giầy dép, đồ chơi; buôn bán thiết bị trường học, lương thực 
và thực phẩm; môi giới thương mại các mặt hàng trên.  

 

 
(210) 4-2016-30207 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Hoàng Hải  (VN)
Số 128, tổ 23, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế.  

 

 
(210) 4-2016-30208 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.7.6; 3.4.13; A3.4.2 
(591) Đỏ, trắng, nâu đen, đen, xanh lá cây, 

vàng 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Văn 

Hoàng   (VN) 
ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò kho; cá khô. 

 
Nhóm 35: Mua bán thịt bò khô, cá khô.  
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(210) 4-2016-30209 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.1.2; 26.13.1 

(731) XIAO, CHEN  (CN) 

No. 24, Lane 3, North of Baohua Middle 

Rd., Hengzhou Town, Heng County, 

Guangxi, China.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; trà ướp lạnh; đồ uống 

trên cơ sở trà; nước mật cho thực phẩm; hương liệu cho thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-30210 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 25.12.1; A26.11.12; 26.15.15; 26.4.9 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm, đen, xám, 

xanh xám, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DNC' SOLUTION  
(VN) 
Số 26, ngõ 08, đường Phú Lương, 

phường Phú Lương, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-30211 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DNS' SOLUTION  
(VN) 
Số 26, ngõ 08, đường Phú Lương, 

phường Phú Lương, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối thực phẩm chức năng, thực phẩm chăm sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2016-30212 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; A26.11.9 

(591) Xanh, da cam, trắng 

(731) Công ty liên doanh sản xuất 
thép VINAUSTEEL   (VN) 
Km9, Vật Cách, phường Quán Toan, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm thép cán, thép kéo.  
 

 
(210) 4-2016-30213 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; A26.11.9; 3.5.15 

(591) Xanh, da cam, trắng 

(731) Công ty liên doanh sản xuất 
thép VINAUSTEEL   (VN) 
Km9, Vật Cách, phường Quán Toan, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm thép cán, thép kéo.  
 

 
(210) 4-2016-30214 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.13.1; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh, đỏ, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại NEWPRO   (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
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(210) 4-2016-30215 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại NEWPRO   (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  

 

 
(210) 4-2016-30216 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A16.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại NEWPRO   (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  

 

 
(210) 4-2016-30217 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại NEWPRO   (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 

 

 
(210) 4-2016-30218 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.4 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại NEWPRO   (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  
 

 
(210) 4-2016-30220 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) TERRESSENTIA CORPORATION  

(US) 
3525 Iron Horse Road, Ste 104, 
LADSON, SOUTH CAROLINA 29456, 
U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh chưng cất.  

 

 
(210) 4-2016-30221 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.2.2; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư 
Thương mại Dịch vụ và Tư vấn 
Tài chính HP  (VN) 
Thôn Lươn Ngoài, xã Đại Đồng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Dây vàng (đồ trang sức, đồ kim hoàn); vàng thô hoặc vàng dát mỏng; hoa tai.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều 
khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo. 

 

 
(210) 4-2016-30222 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.2.2; 1.13.1; 26.5.2 
(591) Đen, vàng, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Giáo dục 

English Town  (VN) 
18H đường Cộng Hòa, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dạy ngoại ngữ; tư vấn du học; đào tạo dạy nghề.  
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(210) 4-2016-30223 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.5.2; 1.13.1; A17.2.2 

(591) Đen, vàng, cam, trắng 

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
ENGLISH TOWN  (VN) 
18H đường Cộng Hòa, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dạy ngoại ngữ; tư vấn du học; đào tạo dạy nghề.  
 

 
(210) 4-2016-30224 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 6.1.2; A5.1.12; 5.7.21; A6.19.5; A6.6.3 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

vàng nhạt, vàng, nâu 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư 
Thành Thành Công  (VN) 
Số 62 phố Trần Huy Liệu, phường 12, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột; cà phê; cà phê nhân tạo; ca cao; trà (chè).  

 

 
(210) 4-2016-30225 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; A14.3.13; 26.1.1; 15.7.1 

(591) Nâu, nâu nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư 
Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột; cà phê; cà phê nhân tạo; ca cao; trà (chè).  
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(210) 4-2016-30226 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-30227 (220) 28.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Gia Bửu  (VN) 
127/7 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước mưa và lưỡi gạt; khớp nối hình chữ thập dùng cho phụ tùng ô tô 
và xe máy; còi (kèn) xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-30230 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Nga  (VN) 
Số 44 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-30233 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 24.17.20 
(591) Đỏ tươi, xanh lá cây, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sâm   (VN) 
Số 2, C2, TT Viện sốt rét, Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên ti vi, báo đài, mạng xã hội, diễn 

đàn. 
Nhóm 36: Bảo hiểm: kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm vật chất, và các 
loại bảo hiểm khác; tài chính: kinh doanh ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản 
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lý quỹ, công ty cho thuê tài chính; bất động sản: đầu tư xây dựng chung cư, biệt thự, khu 
đô thị, khu công nghiệp, và môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 41: Giáo dục: mở các trường đại học ngành ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo 
hiểm, kỹ thuật, sinh học, y học; đào tạo: trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tài chính, chứng 
khoán, ngân hàng, tin học.  

 

 
(210) 4-2016-30234 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 
dưỡng Nutri Nest   (VN) 
316 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung vi chất (tất 

cả dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ bào ngư, vi cá; yến sào; tổ chim (ăn được) đã chế biến.  
 

Nhóm 32: Nước yến (nước uống giải khát được làm từ tổ chim yến) (đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2016-30235 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
Việt Mỹ Liên Thông   (VN) 
Số 19 phố Đại Từ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; chảo rán dùng điện; bồn rửa; ấm đun 

nước, dùng điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]. 
 

 
(210) 4-2016-30236 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
Việt Mỹ Liên Thông   (VN) 
Số 19 phố Đại Từ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; dụng cụ ép trái 
cây, không dùng điện, cho mục đích gia dụng; chảo để rán; dụng cụ nhà bếp; bình pha trà.  
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(210) 4-2016-30237 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cung ứng Nhựa 
đường  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Center Building, số 01 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhũ tương nhựa đường gốc axit được thiết kế cho lớp thấm bám, 

trám phủ, chống thấm nước.  
 

 
(210) 4-2016-30238 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cung ứng Nhựa 
đường  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Center Building, số 01 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhũ tương nhựa đường cải tiến polime gốc axit được thiết kế cho 
các ứng dụng lớp dính, lớp dính bám. 

 

 
(210) 4-2016-30239 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cung ứng Nhựa 
đường   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Center Building, số 01 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhũ tương nhựa đường; bê tông nhựa trộn nguội dùng cho xây 
dựng, bảo trì sửa chữa đường bộ.  

 

 
(210) 4-2016-30240 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cung ứng Nhựa 
đường   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Center Building, số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhũ tương nhựa đường; hỗn hợp bê tông nhựa trộn nguội dùng 
cho sửa chữa và bảo dưỡng đường bộ. 

 

 
(210) 4-2016-30241 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cung ứng Nhựa 
đường  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Center Building, số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhũ tương nhựa đường gốc axit được thiết kế cho cào bóc tái chế 

tại chỗ, bảo trì, gia cố, sửa chữa đường bộ. 
 

 
(210) 4-2016-30245 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.7; A5.1.16 
(591) Đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Phượng   (VN) 
Số 84, phố Nguyễn Du, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng kim loại quý, nữ trang bằng đá quý, ngọc trai, vàng miếng, 

kim cương, cẩm thạch.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm trang sức bằng vàng, bạc, 
đá, thủy tinh, gỗ, nhựa, ngọc trai.  

 

 
(210) 4-2016-30246 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nhà thuốc tây Thùy Trang  
(VN) 
151 Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường 
Châu Văn Liêm, quận ¤ Môn, thành phố 
Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc tân dược, đông dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và vật tư 

y tế.  
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(210) 4-2016-30247 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Hoàng Thị Phương Hảo   (VN) 
Chung cư CT7A, khu đô thị Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm rửa âm đạo; khăn vệ sinh; kem bôi trị rộp nắng, cháy nắng; chế 

phẩm y tế làm thon nhỏ người; chế phẩm dược để chăm sóc da; thuốc bóp phong thấp. 
 

 
(210) 4-2016-30248 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Vân Luyện  (VN) 
Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga và nước uống không có ga; bia, nước khoáng, nước ga và các 

loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm 
khác để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-30250 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 2.9.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, hồng 
(731) DAIEI CO., LTD.  (JP) 

2-3-3 Miyakojima hondori, Miyakojima 
ku, Osaka, Japan 534-0021  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa; tinh dầu; kem đánh răng; xà phòng; phấn rôm.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
cao dán, vật liệu dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế); băng vệ sinh; bông, gạc dùng 
cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30252 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HOST VERDIEN I AVFALL AS  (NO) 

Hasseldalen 3, N-4876, Grimstad, 
Norway  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân ủ (phân trộn), chế phẩm phân 
bón; phân bón làm từ bột cá; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 

 
(210) 4-2016-30253 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HOST VERDIEN I AVFALL AS  (NO) 

Hasseldalen 3, N-4876, Grimstad, 
Norway 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân ủ (phân trộn), chế phẩm phân 

bón; phân bón làm từ bột cá; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 

 
(210) 4-2016-30254 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Hoàng Xuân Vinh  (VN) 
Phòng 911, nhà CT6, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Kính bảo hộ dùng cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho thể thao; kính râm; 

kính ngắm xa dùng cho súng; dây đai bảo hiểm; mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ nón đội đầu; khăn choàng; băng cuốn cổ tay (bằng vải sợi); giày; 
dép.  

 
Nhóm 28: Súng bắn đạn sơn (thiết bị thể thao); đĩa đất sét để tập bắn (thiết bị thể thao); 
súng hơi ngắn (đồ chơi); thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị phóng (ra đất sét để tập bắn; 
đạn sơn. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hãng thông tin thương mại; hãng xuất nhập khẩu; buôn bán: kính 
bảo hộ dùng cho thể thao, mũ bảo hiểm dùng cho thể thao, kính râm, kính ngắm xa dùng 
cho súng, dây đai bảo hiểm, mũ bảo hiểm, quần áo, mũ nón đội đầu, khăn choàng, băng 
cuốn cổ tay (bằng vải sợi), giày, dép, súng bắn đạn sơn, đĩa đất sét để tập bắn, súng hơi 
ngắn (đồ chơi), thiết bị tập luyện thể hình, thiết bị phóng đĩa đất sét để tập bắn, đạn sơn, 
trang thiết bị và dụng cụ thể dục, thể thao, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm; quản lý kinh 
doanh của những người hoạt động thể thao; tư vấn tổ chức kinh doanh.  

 

Nhóm 41: Trại tập luyện thể thao; trại huấn luyện thể thao; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí 
hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi thể thao; điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ 
giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ (huấn luyện thể hình và sức khoẻ); tổ chức các cuộc 
thi đấu thể thao; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân (huấn luyện thể dục thể hình); cung cấp 
các dịch vụ giải trí trong nhà; cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe 
cộ). 
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Nhóm 44: Bệnh viện; chăm sóc sức khoẻ; trung tâm chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp; vật lý 
trị liệu; dịch vụ tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2016-30255 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ 

(540)  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển SK Việt Nam   (VN) 
Số 19, ngách 32/34, ngõ 34, phố Thanh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; vecni; sơn. 
 

 
(210) 4-2016-30259 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.13.24; A5.5.20; 26.4.2; A26.11.8; 

2.7.9 
(591) Trắng, đen, hồng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên ORCHID Phú 
Quý  (VN) 
Cụm công nghiệp Đông Lễ Đông Hà, 
phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Mua bán giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy các loại.  
 

 
(210) 4-2016-30260 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14 
(591) Cam, đỏ, xanh lá, nâu, tím, vàng, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên ORGANIZAN  
(VN) 
399/5 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu gội đầu; xà phòng; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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Nhóm 30: Trà; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột; cà phê, 
gạo. 

 

(210) 4-2016-30261 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A6.3.14; 6.3.11 
(591) Xanh lá, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên ORGANIZAN  
(VN) 
399/5 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu gội đầu; xà phòng; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

Nhóm 30: Trà; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột; cà phê, 
gạo. 

 

 
(210) 4-2016-30263 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Lập  (VN) 
Số 5, ngách 5/86, ngõ 5 Hoàng Quốc 
Việt, tổ 26, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo may sẵn, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, quần áo may sẵn, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-30264 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Em Ka   (VN) 
62 Võ Văn Tần, phường 6 ,quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông cho mục đích bán lẻ;tổ chức triển lãm cho mục đích thuơng mại hoặc quảng cáo; 
marketing; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quang cáo ngoài trời; 
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dịch vụ thuê ngoài; sản xuất phim quảng cáo; trang trí các quầy kính cửa hàng; quảng cáo 
thương mại trên truyền hình. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; định giá bất động sản, đánh giá bất động sản; đại lý bất động 
sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-30265 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 2.5.3; 2.5.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng, vàng cam, xanh lá cây, 

cafe nâu, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty THHH dịch vụ thương 
mại Teawon Việt Nam  (VN) 
Số nhà 109 ngõ 99 phố Đức Giang, tổ 29, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bỏng ngô vị phô mai (bắp rang bơ vị phô mai).  
 

 
(210) 4-2016-30269 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Du lịch MODE VINA   (VN) 
212 Nguyễn Văn Quá, cao ốc Thái An 2, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm bằng cao su; gối; giường ngủ. 
 

Nhóm 24: Chăn vỏ đệm, vỏ gối , khăn trải giường bằng vải, màn ngủ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm, nệm mouse (nệm cao su), gối, giường, tủ, bàn, ghế và 
các sản phẩm trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2016-30270 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Việt Sáng  (VN) 
H27 khu Đại An, phường 9, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, rau củ tươi; dịch vụ thương mại điện tử cho mục đích 
mua bán các mặt hàng sau: trái cây tươi, rau củ tươi. 

 
Nhóm 37: Thi công và xây dựng nông trại nông nghiệp.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ; dịch vụ chuyển giao công nghệ trong 
lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. 

 

 
(210) 4-2016-30271 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Hiệp Phát  (VN) 
Số 6, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2016-30273 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 9.1.10; 5.13.4; 25.1.6; 5.7.3; A1.1.10; 

A25.7.4 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng, trắng xám, xám 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Năm 
Lực  (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạo.  
 

 
(210) 4-2016-30274 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá, đen, xanh biển 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân lau 
bóng gạo Vũ Phong Phú  (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo.  
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(210) 4-2016-30275 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.11; A3.7.24; A6.19.9; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh trời, xanh biển, trắng, 

trắng xám 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân lau 
bóng gạo Vũ Phong Phú  (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-30276 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.11; A3.7.24; 5.7.3; A6.19.9; 26.1.2; 

25.5.25; 25.1.9 
(591) Vàng, đỏ, xanh trời, xanh lá, xanh biển, 

trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân lau 
bóng gạo Vũ Phong Phú   (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-30277 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Dũng  (VN) 
Thôn 9, xã Tương Văn, huyện Nông 
Cống, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn; sơn diệt khuẩn; sơn chống gỉ.  

 

(210) 4-2016-30278 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Đông á  (VN) 
Thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2016-30279 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Đông á  (VN) 
Thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu, đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2016-30280 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.5.4; 3.13.5; A25.7.5 
(591) Xanh ngọc, trắng, xám, ghi sáng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Janssen  (VN) 
113 đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-30281 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Cẩm 
Phát  (VN) 
20/19 Nguyễn Trường Té, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện, dây điện có bọc cách điện, dây cáp đồng trục, dây cáp tín hiệu, 

sợi cáp quang, dây cáp viễn thông.  
 

 
(210) 4-2016-30282 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.11; 5.7.21; A5.7.23; 26.1.2 
(591) Xanh lá, đỏ, cam, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cây xanh Hùng 
Phong  (VN) 
2/235 M Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 31: Bưởi da xanh. 
 

 
(210) 4-2016-30283 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.5; A26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất 
Thương mại Xuất nhập khẩu 
Dịch vụ Petro Global  (VN) 
92 Nguyễn Công Trứ, phường 19, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho xe máy, xe ô tô, dầu nhớt dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-30284 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển Thị 
trường Hoàng Gia  (VN) 
136/21 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-30285 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.1.14; 3.1.16; 21.1.25; 25.1.6 

(591) Đen, nâu, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Dương Nhật 
Bữu  (VN) 
Thửa đất số 151, Tờ bản đồ số 2, ấp An 

Phong, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 28: Thú nhồi bông. 
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(210) 4-2016-30286 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.6; 26.4.9 
(591) Đỏ, cam, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Paint  
(VN) 
272A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-30287 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, trắng (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Nam Lợi 
Vĩnh Long  (VN) 
Tổ 4 ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, 
huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước tinh khiết, nước uống đóng chai, đóng bình.  

 

 
(210) 4-2016-30288 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH Đông Dương Sài 

Gòn  (VN) 
Lô L.05, đường số 1, KCN Long Hậu, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dao, thìa (muỗng), dĩa (nĩa), khung ảnh trang trí, nồi, bình trà, chén, 
đĩa, thố, tô, dụng cụ làm bánh kem, túi xách, ấm tráng men, ấm đun nước, ấm đun nước 
siêu tốc, ấm trà, áo cánh nữ dài tay, áo khoác nữ, áo nữ dài tay, áo sơ mi, áo thun, bấm 
đập dập, bàn ghế, bán chải, bàn là (bàn ủi), bao ngón tay nhắc nồi, bào phô mai, bao tay, 
bát đựng trái cây, bát salad, bếp từ, bình cà phê bằng sứ, bình cà phê giữ nhiệt, bình cổ mạ 
vàng, bình đun nước, bình đựng dầu hoặc giấm, bình đựng đồ uống, bình đựng nước, bình 
đựng sữa tráng men, bình đựng thức ăn giữ nhiệt, bình giữ nhiệt nóng lạnh, bình hoa pha 
lê, thủy tinh, sứ bình rượu, bình trà, tô sứ, chén sứ, đĩa sứ, cà phê, khăn lau tay, bộ bình 
trà, bộ dụng cụ cắt rau, củ, quả, dao bộ, dao, bộ đồ ăn bằng sứ, bó hoa treo tường bằng sứ, 
hộp đựng thực phẩm, máy xay trộn bột cầm tay, bộ nồi, bộ tách chén, búa đập dập, chân 
nến, cân, cân điện từ, cây lau nhà, chai rót dầu hoặc giấm, chảo nhôm, chảo chống dính, 
chảo hấp, chảo hợp kim nhôm, chảo inox, chảo nhôm sâu vân kim cương, chảo sâu nắp 
kính, chảo sâu titamum GSW, chảo thép carbon CD, chất tẩy rửa dụng cụ nhà bếp, chất 
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tẩy rửa các bề mặt kim loại chuyên nghiệp, chất tẩy rửa cặn trà, cà phê, chất tẩy rửa dầu 
mỡ và các vết dơ trong nhà bếp, chất tẩy rửa mặt bếp chuyên nghiệp, chất tẩy rửa nhà bếp 
và các loại bề mặt chuyên nghiệp, chất tẩy rửa vết bẩn trên vải, chén, chén bằng sứ, chổi 
quét bụi, chùm hoa mạ vàng gắn kim cương, cọ silicone, cốc, cốc sứ có nắp và bao 
silicone, cốc sứ xương, cốc thủy tinh, tranh, tượng trang trí, dao, dây buộc silicon, thắt 
lưng (dây lưng) nữ, đế cắm dao, đèn bàn cổ, đèn chùm, đèn trang trí, đồ đựng đường có 
nắp, đồ giữ giấy, đồ hấp, đồ kẹp, đồ khui bia, đồ khui rượu, đồ lọc inox, đồ lót bàn ủi, đồ 
mở nắp hộp, đồ nướng điện, đồ trang trí bằng pha lê, đồ vắt cam, chanh, đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, đũa, dụng cụ nhà bếp: bào, gọt, mở nắp chai, thái, 
xắt, tách lõi, lọc, nghiền, xắt, dụng cụ làm vằn thắn, dụng cụ xay tiêu, đựng phô mai, 
đựng trái cây, găng tay, gạt tàn thuốc, giấy nướng bánh, , giỏ quà, giỏ xách, hộp cơm giữ 
nhiệt, hộp đựng bơ, hộp đựng đồ bếp, hũ đựng gia vị, kệ đựng chai rượu, kéo cắt inox, kẹp 
cua, kẹp gắp thức ăn, khăn lụa, khay đựng bằng tre hoặc pha lê, khay nướng bánh, máy 
đánh trứng, máy ép trái cây, máy nướng bánh mỳ, máy pha cà phê, máy trộn, máy xay 
sinh tố, máy xay cà phê, miếng chà rửa chén, mở nắp chai, móc treo quần áo, muỗng ăn, 
muỗng xúc, nĩa ăn, nĩa ăn tối, nồi, nồi áp suất, nồi chống dính, quà tặng trang trí, quần áo 
nữ, quánh, rổ, tách trà, tấm lót nồi, thố cơm, thố hấp, thố inox, thố thủy tinh, thớt tre, thớt 
gỗ, thớt nhựa, thớt thủy tinh, tô, túi đựng, túi xách, túi xe kéo, tượng, tượng tranh, vá ăn, 
vá hớt bọt, vá sạn, vật trang trí , váy, xay thịt, xay tiêu, xẻng, xô, đồ gỗ, giường, tủ gỗ, 
trang trí nội thất gỗ. 

 

 
(210) 4-2016-30289 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; A5.11.13; 24.17.5; 1.15.21 
(591) Xanh lá cây, hồng, vàng, nâu, cam, 

trắng, đen, xanh lá mạ 
(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 

Xanh và Xanh  (VN) 
Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân 
Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-30291 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 13.1.6; 1.15.23; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Ngọc Minh Khoa  
(VN) 
17 đường Lam Sơn, phường Linh Tây, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại mua bán, xuất nhập khẩu các loại: bột bánh Takoyaki, bột 
bánh xèo Okonomiyaki, khuôn bánh Takoyaki, sốt bánh Takoyaki, khuôn bánh Takoyaki 
15 lỗ. 

 

 
(210) 4-2016-30292 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Ngọc 
Khánh  (VN) 
799 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế (khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền). 

 

 
(210) 4-2016-30293 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Trường  (VN) 
68/6 đường số 3, khu phố 8, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn màu; sơn chống khuẩn.  

 

 
(210) 4-2016-30294 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiên cứu và 
tư vấn phát triển Phan Anh  
(VN) 
343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót nam; đồ lót nữ; đồ đi chân (bít tất, vớ); mũ nón. 

 

 
(210) 4-2016-30295 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH nghiên cứu và 
tư vấn phát triển Phan Anh  
(VN) 
343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót nam; đồ lót nữ; đồ đi chân (bít tất, vớ); mũ nón. 
 

 
(210) 4-2016-30296 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Trần Công Duy  (VN) 
Nhà ông Trần Văn Quang, xóm 8, xã 
Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 18: Ví xách tay; vali; túi; balo; ô che nắng.  
 

Nhóm 25: Quần, áo thời trang; thắt lưng [trang phục]; mũ nón; giầy dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần, áo thời trang, mũ, nón, thắt lưng [trang phục], 
giầy dép, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồ trang sức, kẹp cà vạt, dây chuyền, ví 
xách tay, vali, túi, balo, ô che nắng.  

 

 
(210) 4-2016-30297 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.15 
(591) Đen, ghi 
(731) HONG JIANQIANG  (CN) 

No. 66, South Area Lunshang Village, 
Longhu Town, Jinjiang City, Fujian 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Ren trang trí/đồ ren tua kim tuyến; đồ trang trí cho quần áo; móc cài cho giày; 

khóa kéo; khóa kéo dùng cho túi; khóa cài [phụ kiện của trang phục]. 
 

 
(210) 4-2016-30298 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Tô Ba  (VN) 
63 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chất diệt ký sinh trùng; thuốc thú y. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1314 

(210) 4-2016-30299 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 18.3.2; 18.3.23; A26.11.12 

(591) Xanh than, xanh dương, vàng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
thương mại Kỳ Nghỉ Miền Đất 
Việt  (VN) 
Số 68 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tàu du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-30300 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.9.1 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Võ Thanh Phong  (VN) 
376 ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong sản xuất sơn; chế phẩm chống thấm nước cho xi măng 

(trừ sơn); chất kết dính cho bê tông; hóa chất để làm bóng màu, làm sáng màu dùng trong 

công nghiệp; chất bảo vệ bê tông(trừ sơn và dầu). 

Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng; hỗn hợp xi măng; chất trộn sử dụng trong 

trang trí nhà để sửa chữa vết nứt, lỗ hỏng; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; lớp phủ vữa 

lỏng.  
 

 
(210) 4-2016-30301 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.15.1; A24.15.11; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Sông Dinh  (VN) 
15 Đồng Nai, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán vật liệu phủ tường, sàn trong các cửa hàng 

chuyên doanh; mua bán tủ, giường, bàn, ghế; mua bán đèn, bô đèn điện; mua bán quần 

áo, giày dép.  
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(210) 4-2016-30302 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.4.8 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá mạ, xám, đen

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ NOVUS  (VN) 
386/11 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà). 
 

 
(210) 4-2016-30303 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 13.1.6; A15.9.11; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sonico Việt Nam  
(VN) 
19/35A đường số 4, khu phố 8, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2016-30304 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Viễn Bằng   (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 

Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-30305 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng    (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30306 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30307 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-30308 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30309 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30310 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-30311 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30312 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-30313 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xám, xanh 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
Province, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; các chế phẩm chống nắng; kem dưỡng tóc; kem dưỡng da; 

dầu gội đầu.  
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(210) 4-2016-30314 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xám, xanh 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); gạo; bánh; kẹo; gia vị.  
 

 
(210) 4-2016-30315 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xám, xanh 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc; cây giống dược liệu; dược liệu tươi; rau lá tươi; 
rau củ tươi; trái cây tươi.  

 

 
(210) 4-2016-30316 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xám, xanh 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 
uống không có cồn; bia.  

 

(210) 4-2016-30317 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xám, xanh 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-30318 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thiết bị nhà bếp 

Bách Hợp   (VN) 
279 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ 

dùng trong xây dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu 
nướng, gỗ dán, gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gỗ mỹ thuật, bàn 
ăn, ghế ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, 
thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, 
ảnh chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, 
đồ đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, 
dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thuỷ tinh thô hoặc bán 
thành phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật 
liệu để đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và 
hàng dệt, khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu 
trải sàn khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống 
dẫn và ống bằng kim loại, két sắt.   

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1321 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng, 

thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ họa nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-30319 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 25.12.1; 1.3.1; 1.15.11 

(731) KRBL LIMITED.   (IN) 

5190, Lahori Gate, New Delhi - 110006, 

India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2016-30320 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-30321 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
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(210) 4-2016-30322 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-30323 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-30324 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.13; 26.15.15; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Cam, vàng cam, xanh rêu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, sản 
xuất K & K   (VN) 
Số 3 ngõ 78 Phúc Xá (80B đường 19) 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn, mỡ nhờn. 

 

 
(210) 4-2016-30326 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Phan Ngọc Mỹ Linh   (VN) 
278/41/67 Đống Đa 2, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da, túi xách, ba lô, ví (bóp), vali.  
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, ba lô, ví (bóp), vali, quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-30327 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.1; A5.5.21; A26.4.24; 25.1.25; 

24.9.1 
(591) Trắng, hồng, xanh lá cây, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Màu 
Trắng  (VN) 
18/7D, đường Nguyễn Thị Thử, ấp 3, xã 
Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tinh dầu, mỹ phẩm, chất tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để 
tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, nước xức tóc; thuốc 
đánh răng. 

 

 
(210) 4-2016-30328 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huấn  (VN) 
117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; phần mềm 

điện thoại di động.  
 

Nhóm 16: Tạp chí; báo; sách; ấn phẩm; vở (tập).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ thương mại điện tử, 
cụ thể lập danh mục sản phẩm, đặt hàng, tư vấn quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị 
trường, phân phối hàng hóa, trung gian phân phối hàng hóa và tư vấn kinh doanh hiệu 
quả; sàn giao dịch hàng hóa (môi giới thương mại và quảng cáo với mục đích tiêu thụ 
hàng hóa, không bao gồm bất động sản).  

 
Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua 
bán bất động sản, đầu tư tài chính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông tin 
về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc 
điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; đại lý vé máy 
bay, tàu xe; dịch vụ cung cấp thông tin về du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Xuất bản và phát hành (báo, tạp chí, ấn phẩm, sách, báo điện tử trực tuyến); 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức sự kiện về văn hóa, thể thao, nghệ thuật. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cung cấp phương tiện tra cứu cho người 
khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một website và liên kết website về thông tin địa 
lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi, thiết kế phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ quầy bán rượu (quán bar), quán cà phê; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến cho khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-30329 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1; 1.3.1; 1.3.2 
(731) SUN LIFE ASSURANCE COMPANY 

OF CANADA   (CA) 
150 King Street West, Suite 1400, 
Toronto, Ontario M5H 1J9, Canada  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ tài chính, cụ thể là, các dịch vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm nhân thọ 

và sức khỏe cho cá nhân và theo nhóm; cung cấp, quản lý và thực hiện các kế hoạch phúc 
lợi và các kế hoạch đầu tư theo nhóm và cá nhân và các quỹ đầu tư, bao gồm các kế hoạch 
lương hưu, các kế hoạch tiết kiệm hưu trí, các kế hoạch thu nhập hưu trí, quỹ tương hỗ 
được giữ tách biệt khỏi các khoản quỹ đầu tư của công ty cấp quỹ (segregated funds), các 
kế hoạch tiết kiệm đăng ký và không đăng ký; dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn tài 
chính; quản lý tài sản, danh mục vốn đầu tư và quản lý đầu tư; dịch vụ quỹ tương hỗ; dịch 
vụ bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-30330 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.9.4; A3.9.24; 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh dương, ghi, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần EKID STUDIO  

(VN) 
Tầng 7, số 24 Lý Thường Kiệt, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính sử dụng cho mục đích giáo dục; chương trình trò chơi giáo 
dục trên thiết bị cầm tay; phần mềm máy tính cho phép người dùng truy cập và sử dụng 
dịch vụ trò chơi giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-30332 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, da cam 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Đông Phát  
(VN) 
Cụm công nghiệp Quất Động, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu bảo ôn cách nhiệt: bông thủy tinh, bông khoáng, cao su lưu hóa (cao 
su xốp).  

 

 
(210) 4-2016-30334 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ 
(731) LIWANG PRECISION CO., LTD.  

(TW) 
No.271, Lane 1st, Sec. 2, Yuanshui Rd., 
Yuan Lin Town, Changhua, Taiwan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và các bộ phận của xe đạp (ngoại trừ khóa cho xe đạp); xe đạp gấp; 
thân ghi đông xe đạp (bộ phận của xe đạp); ghi đông xe đạp; phuộc xe đạp (bộ phận của 
xe đạp); xe đạp ba bánh; xe máy; bộ dụng cụ tháo lắp nhanh chuyên dụng cho xe cộ; 
khung xe đạp.  

 

 
(210) 4-2016-30335 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) LOJEL MANUFACTURING CO., LTD.  

(TW) 
No. 70, Lane 22, Sec.1, Hsin Jen Rd., 
Taiping Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo vét (quần áo); áo sơ mi; áo choàng ngoài; áo gilê; áo choàng; áo 

len dài tay; quần soóc rộng; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc 

sau khi tắm; váy; quần đùi ống rộng; quần dài; bộ quần áo; quần áo lót; quần áo bơi; áo 

mưa; giày (đồ đi chân); giày cao cổ (đồ đi chân); dép; dép đi trong nhà; khăn quàng cổ; 

dây buộc (quần áo); ca vát; mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); bít tất ngắn cổ; găng tay (trang 

phục); thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-30336 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
JODESIGN   (VN) 
Lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn 

Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp sách; ba lô; ví (bóp); vali.  
 

Nhóm 35: Mua bán: túi xách, cặp sách, ba lô, ví (bóp), vali, quần áo, giày dép, thắt lưng 

[trang phục]. 
 

 

(210) 4-2016-30337 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.15.3; A24.15.11; A6.3.13; A6.3.14; 

6.1.2 

(591) Xanh, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và vận tải Hồng 
Phong  (VN) 
81 Lý Tự Trọng, phường 7, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, cá được bảo quản, tôm không còn sống, cá cơm đã qua chế biến, 

thực phẩm khô (mực). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nước giải khát (do nhà hàng tự thực hiện), nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-30342 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.5.3; 2.9.1; 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23; 

A11.3.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

nước biển đậm, xanh nước biển nhạt, 
cam 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Tân Thành  (VN) 
Số 15 - lô 3A - khu đô thị Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh (mua bán) các sản phẩm sau: dược phẩm, 
dược chất, chế phẩm dược, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30343 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Tân Thành  (VN) 
Số 15 - lô 3A - khu đô thị Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh (mua bán) các sản phẩm sau: dược phẩm, 
dược chất, chế phẩm dược, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị và dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2016-30344 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Như Phát  (VN) 
392 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; bánh; kẹo; đồ uống trên cơ sở chè; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán cà phê, nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2016-30345 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.1; 3.9.1 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, đỏ, vàng, trắng 
(731) Phạm Hùng Cường  (VN) 

Tổ 30, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến và hải sản đông lạnh như mực, tôm, cá, bề bề; chả cá; 

chả mực.  
 
 

(210) 4-2016-30346 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hoa  (VN) 
Số 29 phố Hàng Than, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem caramen (kem lạnh).  

 
Nhóm 35: Mua bán: kem caramen, bánh ngọt, sữa chua, chè các loại, thạch trái cây, thạch 
rau câu, thạch dừa, đồ uống.  
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(210) 4-2016-30347 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.2; 26.3.23 
(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 

Thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, thắt lưng thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-30348 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 24.15.3; A24.15.13 
(591) Xanh da trời đậm, đỏ 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 

môi trường 3R  (VN) 
13/4 ấp Vạn Hạnh, đường Nguyễn ảnh 
Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-30349 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính thông minh; đồng hồ thông minh; màng bảo vệ chuyên dụng cho màn 

hình máy vi tính; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; vỏ bọc bảo vệ chuyên dụng 

cho điện thoại thông minh; hộp bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; màng bảo 

vệ chuyên dụng cho màn hình điện thoại di động; gậy hỗ trợ việc tự chụp ảnh, loại cầm 

tay; điện thoại vi-đê-ô; khung ảnh kỹ thuật số; micrô; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết 

bị xử lý dữ liệu; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); bộ phát đáp tự động; vỏ hộp loa; 

thiết bị thu thanh và thu hình; màn hình vi-đê-ô; thiết bị truyền thông mạng; bộ điều biến 
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(mođem); vỏ bọc chuyên dụng cho máy vi tính xách tay; điện thoại thông minh; pin/ắc 

quy điện; bộ sạc pin/ắc quy; pin dự phòng dùng cho điện thoại di động (pin có thể nạp lại 

được); máy vi tính bảng; máy vi tính xách tay; máy vi tính xách tay cỡ nhỏ; túi được thiết 

kế chuyên dụng cho máy vi tính xách tay; tai nghe loại choàng qua đầu; tai nghe loại nhét 

trong tai; loa; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị truyền âm thanh; máy quay vi-đê-ô xách 

tay kèm theo bộ ghi hình; máy ảnh, dây treo chuyên dụng cho điện thoại di động, bàn 

phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; vỏ bọc ngoài chuyên dụng cho 

điện thoại; vòng đeo tay đã được mã hóa từ tính dùng để nhận dạng; thiết bị đếm bước 

chân; thiết bị kiểm tra/giám sát, dùng điện; vòng đeo tay kết nối thông minh [thiết bị đo 

lường]; chương trình máy vi tính, được ghi sẵn; chương trình vận hành máy vi tính, được 

ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); ứng dụng phần mềm 

máy vi tính có thể tải xuống được; thấu kính quang học.  
 

 
(210) 4-2016-30350 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.1.4; A3.1.24 

(731) MITARUN INDUSTRIES CO., LTD.  

(TH) 

17/82 Moo2 Petchkasem Road, Omyai, 

Samphran, Nakornpathom 73160, 

Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt (bộ phận của máy); cưa xích; máy cắt cỏ và các bộ phận của nó; máy 

phun sương và các bộ phận của nó; máy cắt cỏ và các bộ phận của nó; động cơ xăng; 

động cơ cho máy cắt cỏ; động cơ cho máy phun sương; máy phun dùng điện; máy bơm 

nước. 
 

 

(210) 4-2016-30351 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.13.1 

(731) MITARUN INDUSTRIES CO., LTD.  

(TH) 

17/82 Moo2 Petchkasem Road, Omyai, 

Samphran, Nakornpathom 73160, 

Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt; cưa; máy cắt cỏ và các bộ phận của nó; máy phun sương và các bộ 

phận của nó; máy cắt cỏ và các bộ phận của nó; động cơ xăng; động cơ cho máy cắt cỏ; 

động cơ cho máy phun sương; máy phun dùng điện; máy bơm nước. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1331 

(210) 4-2016-30352 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.4; A3.1.24 
(731) MITARUN INDUSTRIES CO., LTD.  

(TH) 
17/82 Moo2 Petchkasem Road, Omyai, 
Samphran, Nakornpathom 73160, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt (bộ phận của máy); cưa xích; máy cắt cỏ và các bộ phận của nó; máy 

phun sương và các bộ phận của nó; máy cắt cỏ và các bộ phận của nó; động cơ xăng; 
động cơ cho máy cắt cỏ; động cơ cho máy phun sương; máy phun dùng điện; máy bơm 
nước. 

 

 
(210) 4-2016-30353 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; thiết bị khử trùng không khí; lò điện (đồ gia dụng); 

thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; tủ lạnh chạy điện; đèn dùng đi ốt phát quang [LED]; 
lò vi sóng; máy lọc không khí. 

 

 
(210) 4-2016-30355 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; A26.4.6 
(591) Trắng, xanh tím than, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH sơn công 

nghiệp Hòa Phát   (VN) 
Số 196 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; véc ni; sơn chống thấm; sơn phủ; sơn lót.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: sơn dầu, sơn nước, sơn cách điện, sơn 
cách nhiệt, véc ni, sơn chống thấm, sơn phủ, sơn lót, sơn phủ gỗ; triển lãm sản phẩm sơn.  
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(210) 4-2016-30357 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 
(731) Trần Văn Nguyên   (VN) 

5B/420 Chi Lăng, phường Phú Hậu, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu tràm dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-30358 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; 1.15.11; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 

A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh nước 

biển, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ sản xuất 
môi trường ý Linh-Việt Nam  
(VN) 
297/5 đường ĐT5, ấp Tam Đông 2, xã 
Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, gang, vàng, bạc, đá quý, ô tô, xe máy, quần áo, giày dép, 
máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (thiết bị dùng để 
điều khiển năng lượng điện, bảng thông báo điện tử, đèn tín hiệu giao thông, máy thu 
hình dùng cho máy tính, máy điện thoại, máy fax), hàng thủ công mỹ nghệ (đồ mỹ nghệ 
bằng gỗ lau, sậy, cói), đồ thờ cúng. 

 

 
(210) 4-2016-30359 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Nguyễn Văn Sai   (VN) 

Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); miếm đệm lót giày, tất; thắt lưng trang phục.  
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(210) 4-2016-30360 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.15.15; 26.3.23; 26.15.9; 26.15.11 

(591) Đen, xanh 

(731) Công ty TNHH Hanshin   (VN) 
Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí.  
 

 
(210) 4-2016-30361 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 10.5.25 

(731) BEST WORLD INTERNATIONAL 

LIMITED   (SG) 

26 Tai Seng Street #05-01 Singapore 

534057  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 

.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng cho cơ thể, dùng làm thơm cơ thể, dùng làm mặt nạ toàn thân, 

dùng để làm sạch cơ thể, chế phẩm dưỡng da ở dạng lỏng, chế phẩm dạng gel dùng để 

tắm và tắm vòi hoa sen, xà phòng tắm, tinh dầu tắm, muối để tắm không có thuốc, chế 

phẩm dùng để tắm, chế phẩm vệ sinh không có thuốc; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, nước 

thơm dưỡng tóc; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mỹ phẩm dùng để làm sạch 

và giữ ẩm da mặt, da và toàn thân; mỹ phẩm dùng cho da có bệnh; mỹ phẩm chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2016-30363 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH thực phẩm sạch 
Ravi   (VN) 
Số 23 Hoàng Văn Thái, phường Khương 

Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa tươi; rau quả tươi; cây cảnh tươi; cây giống; con giống.  
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(210) 4-2016-30364 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Gia An  (VN) 
Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2016-30365 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) SMITH & NEPHEW ORTHOPAEDICS 

AG   (CH) 

Oberneuhofstrasse 10d, 6340 Baar, 

Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Gel dạng lỏng sử dụng cho mục đích y tế và phẫu thuật cho các chấn thương và 

các bệnh về khớp. 
 

 
(210) 4-2016-30366 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(300) 015335763 13.04.2016 EM 

  

(731) IPSEN PHARMA S.A.S.   (FR) 

65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne 

Billancourt France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm; thực phẩm cho người ăn kiêng và chất ăn kiêng dùng 

cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung dùng 

cho người ăn kiêng; chất bổ sung cho thực phẩm, cụ thể là chất bổ sung vitamin, khoáng 

chất, protein, anbumin, anginat, cazein, enzym, glucoza, lexithin cho thực phẩm, tất cả  

dùng cho muc đích y tế, hợp chất từ khuẩn probiotic dùng cho mục đích y tế; cao dán y tế. 
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(210) 4-2016-30367 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 11.3.1; A11.3.2; 13.1.1; A13.1.2 

(591) Nâu, xanh dương 

(731) CRIBARI VINEYARDS, INC.   (US) 

4180 W. Alamos Suite 108, Fresno, 

California, United States of America 

93722  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
 

 
(210) 4-2016-30369 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 7.1.1; A7.1.12; 7.1.24 

(591) Đen, trắng, xám 

(731) CHAIN-HEADWAY MACHINE 

TOOLS CO., LTD.  (TW) 

No. 269-2, Kao Mei Rd., Qingshui Dist., 

Taichung City 436, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Mâm cặp 3 chấu [bộ phận của máy]; mâm kẹp lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; 

lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; lưỡi dao [bộ phận của máy móc]; dụng cụ [bộ phận của 

máy]; máy mài sắc lưỡi cắt.  
 

 
(210) 4-2016-30370 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.2; 26.1.4 

(731) CHAIN-HEADWAY MACHINE 

TOOLS CO., LTD.  (TW) 

No. 269-2, Kao Mei Rd., Qingshui Dist., 

Taichung City 436, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Mâm cặp 3 chấu [bộ phận của máy]; mâm kẹp lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; 

lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; lưỡi dao [bộ phận của máy móc]; dụng cụ [bộ phận của 

máy]; máy mài sắc lưỡi cắt.  
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(210) 4-2016-30371 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) CHAIN-HEADWAY MACHINE 

TOOLS CO., LTD.  (TW) 
No. 269-2, Kao Mei Rd., Qingshui Dist., 
Taichung City 436, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Mâm cặp 3 chấu [bộ phận của máy]; mâm kẹp lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; 

lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; lưỡi dao [bộ phận của máy móc]; dụng cụ [bộ phận của 
máy]; máy mài sắc lưỡi cắt.  

 

 
(210) 4-2016-30372 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 7.3.11; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, da cam 

(540) 

  

(731) Chu Thị Hữu  (VN) 
Số 9, ngách 92, ngõ 66 đường Ngọc 
Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; bệ xí vệ sinh, vòi phun nước, thiết bị 

vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-30373 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần công trình 

Nhà Việt   (VN) 
Số 98, ngõ 96, đường Chợ Hàng, phường 
Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng [nhà các loại, các công trình công nghiệp]; tư vấn xây dựng; thuê 

thiết bị xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt trang thiết bị cho công trình 
xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công nghiệp; tư vấn kiến trúc; thiết kế tổng 
mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình kỹ thuật 
hạ tầng đô thị; lập dự án đầu tư; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
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xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa 
chất. 

 

 
(210) 4-2016-30374 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 25.1.25 
(591) Đen, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nha khoa Sắc 
Việt  (VN) 
C15, lô 6, đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ, dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt.  

 

 
(210) 4-2016-30377 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 26.1.4; 25.1.6 
(591) Vàng, vàng nhạt, trắng, xanh dương 
(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Lê 
Hoàng  (VN) 
202 đường Trần Phú, phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; thực hiện dịch vụ 

pháp lý khác theo quy định của pháp luật; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực 
hiện các công việc có liên quan đến pháp luật. 

 

 
(210) 4-2016-30378 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)  (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1338 

(210) 4-2016-30379 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 

The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 

Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 

Company No. 07701858, United 

Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2016-30380 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 

The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 

Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 

Company No. 07701858, United 

Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-30381 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 

The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 

Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 

Company No. 07701858, United 

Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-30382 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Nguyễn Mai Mạnh Huy  (VN) 

12A13 Nguyễn Trãi, phường 7, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến sơ chế và bảo quản; yến sào.  

 

 
(210) 4-2016-30383 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Nguyễn Mai Mạnh Huy   (VN) 

12A13 Nguyễn Trãi, phường 7, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến sơ chế và bảo quản; yến sào.  

 

 
(210) 4-2016-30384 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A5.3.13; 2.9.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ Cách Tân  (VN) 
126/16 Thích Quảng Đức, phường 3, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân đạm; hóa chất công 

nghiệp. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm vi khuẩn dùng cho ngành y và thú y; chế phẩm sinh học dùng trong 
ngành thú y, chế phẩm hóa học dùng cho thú y, chế phẩm enzyme và enzyme dùng trong 
thú y; chế phẩm vi sinh dùng trong ngành y và thú y; chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi 
không dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 31: Chế phẩm dùng để vỗ béo động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn vỗ béo 
dùng cho súc vật; thức ăn tăng lực dùng cho động vật; chế phẩm vỗ béo vật nuôi; men cho 
thức ăn vật nuôi. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang web; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 

hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 

liên kết web trực tuyến với các website khác; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế 

kiến trúc và thiết kế xây dựng cho toà nhà mới, đồ án xây dựng, phác thảo xây dựng và sơ 

đồ xây dựng, khảo sát địa hình, khảo sát các mảnh đất phù hợp với việc xây dựng; dịch vụ 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; chuyển giao công nghệ phần mềm (máy tính) 
 

 
(210) 4-2016-30385 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A5.3.13; 2.9.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ Cách Tân   (VN) 
126/16 Thích Quảng Đức, phường 3, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ hoạt động văn phòng 

(cụ thể là: sao chụp tài liệu, biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, nhân sao tài 

liệu, quản lý tệp tin máy tính); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm (thực 

phẩm, ngũ cốc, trái cây, rau, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, trứng, cá, táo tía, trà, đồ uống không 

có cồn, đồ uống có cồn, dăm bông, sữa, chất tẩy rửa, kem đánh răng, dầu gội đầu, mỹ 

phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ lau dọn, mÒn bông, văn 

phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tô, các vật dụng cho thú nuôi cảnh, 

thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo, giày, dụng cụ tập luyện thể dục, 

dụng cụ thể thao, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ nội thất, thảm và bánh kẹo); dịch vụ 

cửa hàng bán giảm giá các sản phẩm (thực phẩm, ngũ cốc trái cây, rau, thịt lợn, thịt bò, 

thịt gà, trứng, cá, táo tía, trà, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, dăm bông, sữa, chất 

tẩy rửa, kem đánh răng, dầu gội đầu, mỹ phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà 

bếp, dụng cụ lau dọn, mÒn bông, văn phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của « 

tô, các vật dụng cho thú nuôi cảnh, thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo, 

giày, dụng cụ tập luyện thể dục, dụng cụ thể thao, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ nội 

thất: thảm và bánh kẹo); dịch vụ cửa hàng bách hóa tổng hợp bán các sản phẩm (thực 

phẩm, ngũ cốc, trái cây, rau, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, trứng, cá, táo tía, trà, đồ uống không 

có cồn, đồ uống có cồn, dăm bông, sữa, chất tẩy rửa, kem đánh răng, dầu gội đầu, mỹ 

phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ lau dọn, mÒn bông, văn 

phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tô, các vật dụng cho thú nuôi cảnh, 

thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo, giày dụng cụ tập luyện thể dục: 

dụng cụ thể thao, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ nội thất, thảm và bánh kẹo). 
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(210) 4-2016-30386 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Thanh 
Xuân  (VN) 
185/12/34 Nguyễn Phúc Chu, phường 

15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như là: kem dưỡng da, kem trị mụn, kem trị nám tái tạo da, sữa rửa 

mặt; kem tẩy tế bào chết; thuốc nhuộm tóc.  
 

 
(210) 4-2016-30387 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 25.1.6 

(591) Đen, xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ quốc tế 
Gia Thành   (VN) 
21 đường D11, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa (dạng thô, chưa xử lý), phôi nhựa, hạt nhựa màu, hóa chất phụ gia 

dùng cho ngành sản xuất nhựa, hạt hút ẩm (chế phẩm hóa học), bột tẩy rửa công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-30388 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; 13.1.6 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại đầu tư & phát triển Giải 
Pháp Vàng  (VN) 
19 đường 817A, Tạ Quang Bửu, phường 

5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện dùng cho mục đích nghệ thuật, văn hóa, thể thao và 

giải trí.  
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(210) 4-2016-30389 (220) 29.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.11; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ba Hát Đồng 
Tháp  (VN) 
Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, 
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; thịt; cá (bảo quản, chế biến); rau, củ (đã qua chế biến - đóng hộp); trứng; 

quả (đã qua chế biến - đóng hộp). 
 

 
(210) 4-2016-30394 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.3; 26.4.1; 7.1.24; 7.5.10 
(591) Nâu đậm, vàng đồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Hồng Hạnh  (VN) 
47 Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-30395 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 2.9.1; 26.2.3; 26.4.2 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, be 

(540) 

  

(731) Trung tâm Phụ Nữ và Phát 
Triển  (VN) 
20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ cửa nhà tâm lý học; dịch vụ của chuyên gia tâm lý.  
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(210) 4-2016-30400 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; A25.7.21; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần in và thương 
mại VI NA  (VN) 
Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy in; giấy in liên tục.  
 

 
(210) 4-2016-30401 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xám, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trí Nam  (VN) 
Khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường bộ; vận chuyển 
hành khách, hàng hóa bằng đường thủy.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí thể thao ở khu bãi biển nghỉ dưỡng (ví dụ như: lặn 
biển, lướt dù trên biển, du thuyền, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, ca nô, môtô trượt 
nước); câu lạc bộ giải trí (ví dụ như: trung tâm trò chơi điện tử, casino, vũ trường, hộp 
đêm, karaoke); dịch vụ cho thuê bãi tắm; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức biểu 
diễn các chương trình ca múa nhạc nghệ thuật.  

 

Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và 
đồ uống tại chỗ (do nhà hàng thực hiện).  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ spa, cụ thể: dịch vụ tắm thảo dược, dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ 
làm tóc, dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2016-30402 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.4; 26.3.3; 24.9.1 
(591) Xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EMG  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà Khatoco, số 259A Hai Bà 
Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; cho 

thuê bất động sản.  
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Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-30403 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trương 
Liêm  (VN) 
Số 65B Chi Lăng + 21 Quang Trung, 
khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố 

Châu Đốc, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (đồ kim hoàn) bằng vàng, bạc; hợp kim của những kim loại quý; 

kim loại quý, thô hoặc bán thành phẩm; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

 
(210) 4-2016-30404 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.1.12; A5.11.13; 26.1.1; 2.1.15; 

A2.1.16; A2.3.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, nâu, 

trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Làng 
Du Lịch Tre Việt  (VN) 
Số 25, Phan Văn Đáng, ấp Phước Lương, 

xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức 

tua du lịch; vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy, đường không; vận tải 

hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy, đường không; dịch vụ lưu kho hàng hóa; đại lý vé 
máy bay, vé tàu hỏa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức khu vui chơi giải trí: hồ bơi, các trò chơi, trò chơi điện tử, sân 
tennis, bowling, các môn thể dục thể thao, trượt patin, thể dục thẩm mỹ, bi da; dịch vụ 

biểu diễn văn nghệ như: múa rối, ca múa nhạc; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim; 

dịch vụ karaoke; giáo dục đào tạo.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu 
(bar); dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 
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(210) 4-2016-30408 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 24.13.1; 24.17.5; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vật 
liệu xây dựng Việt á  (VN) 
Khu Dân cư mới Tính Linh, thôn Tính 
Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Bệ xí xổm; bồn rửa; thiết bị lọc nước uống; sen vòi phòng tắm bằng kim loại; 

vòi chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh); vòi tắm hoa sen; vòi chậu rửa bát (thiết bị vệ sinh); bồn 
tắm; chậu rửa bát (thiết bị vệ sinh); thiết bị vệ sinh bằng sứ.  

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu nhập khẩu, 
mua bán các sản phẩm sau: bệ xí xổm, bồn rửa, thiết bị lọc nước uống, sen vòi phòng tắm 
bằng kim loại, vòi chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh), vòi tắm hoa sen, vòi chậu rửa bát (thiết 
bị vệ sinh), bồn tắm, chậu rửa bát (thiết bị vệ sinh), thiết bị vệ sinh bằng sứ gương, dụng 
cụ nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng về nhà bếp, vật dụng giữ giấy vệ sinh, vòng 
và giá treo khăn tắm, chậu, chậu giặt.  

 

 
(210) 4-2016-30410 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.15 (540) 

  

(731) Tô Minh Tiến  (VN) 
Tổ 9, Tân Lập 7, Cẩm Thủy, thành phố 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe.  

 

(210) 4-2016-30411 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; 2.9.14; A2.9.17 
(591) Da cam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Sao Việt  (VN) 
Phòng 206-E6, tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; mua bán các sản phẩm: khóa cửa vân tay, máy chấm công vân tay, 

két sắt vân tay.  
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(210) 4-2016-30412 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm IPIA 
Hàn Quốc  (VN) 
Số 20, ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-30413 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.3.1; 26.3.1; A26.11.9; 1.3.2; 6.1.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NASA SOLAR  
(VN) 
Số 213, Hùng Vương, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các 
sản phẩm sau: thiết bị vệ sinh, sen vòi, bệ vệ sinh, bồn tắm, bình nông lạnh, bình năng 
lượng mặt trời, máy lọc nước, bình lọc nước uống.  

 

 
(210) 4-2016-30418 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 2.9.14; A2.9.15; A6.3.4 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Phúc Phát  
(VN) 
161/37/10 Nguyễn Văn Quá, khu phố 1, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2016-30419 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang số 9  
(VN) 
Nhà G6, ngõ 80 đường Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); ca vát (không bao gồm đồ 

dùng cho cưới hỏi).  
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Nhóm 35: Mua bán hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, túi xách, giày dép và các sản 
phẩm từ da; xuất nhập khẩu hàng may mặc (không bao gồm đồ dùng cho cưới hỏi).  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo (không bao gồm đồ dùng cho cưới hỏi).  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang (không bao gồm đồ dùng cho cưới hỏi).  

 

 
(210) 4-2016-30420 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.5 
(731) Nguyễn Thị Thanh Thuỷ  (VN) 

Số 10 ngách 879/24, TT Viện Nhi, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí ga tự nhiên và ga hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu); xăng; dầu (nhiên liệu)  
 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, xăng, dầu, bình chứa, thùng chứa và téc 
làm bằng kim loại dùng để chứa ga hóa lỏng và ga tự nhiên, xoong nồi, van ga, dây dẫn 
ga.  

 

 
(210) 4-2016-30421 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Phan Văn Hạnh  (VN) 

Số nhà 66, xóm Tây, thôn Quan Âm, xã 
Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí ga tự nhiên và ga hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu); xăng; dầu (nhiên liệu).  
 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, xăng, dầu, bình chứa, thùng chứa và téc 
làm bằng kim loại dùng để chứa ga hóa lỏng và ga tự nhiên, xoong nồi, van ga, dây dẫn 
ga.   

 

 
(210) 4-2016-30422 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thử sử dụng trong phòng thí nghiệm y tế.  
 

Nhóm 10: Bộ hiển thị tập trung khuyên dùng nhỏ nhất được bán như một bộ phận không 
thể thiếu của thiết bị tái điều trị nội soi tự động.  

 

 
(210) 4-2016-30424 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.24; 5.7.3; 8.7.5 
(591) Đen, trắng, xám, xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trường Đạt Kiều Trang   (VN) 
135A đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 
12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bún (làm từ gạo); bánh canh; bánh phở; bánh hỏi; bánh ướt.  

 

(210) 4-2016-30425 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại dịch vụ - sản xuất Minh 
Nhựt  (VN) 
Thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, linh kiện bếp ga.  

 

 
(210) 4-2016-30426 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 18.3.23; 18.3.21 
(591) Xanh dương, xanh lam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đào Văn Long  (VN) 
Thôn Chung Chính, xã Phương Trung, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, cụ thể là: vòi sen, vòi xịt vệ sinh, chậu rửa (lavabo), bồn cầu, 

chậu rửa bát, vòi rửa bát.  
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Nhóm 20: Gương soi; giá treo khăn dùng trong phòng tắm; kệ để đồ (dầu gội, sữa tắm, vật 
dụng vệ sinh) dùng trong phòng tắm; tủ chậu lavabo (tủ đựng đồ và đỡ chậu lavabo trong 
phòng tắm).  

 

 
(210) 4-2016-30427 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.3; 26.4.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xám, xanh đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Sáu  (VN) 
Xóm 8, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-30429 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Navicare Việt Nam  (VN) 
Số 253 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa 

không dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để 
đánh bóng.  

 

 
(210) 4-2016-30430 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu NAVICARE Việt Nam  (VN) 
Số 253 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa 
không dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để 
đánh bóng.   

 

 
(210) 4-2016-30431 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu NAVICARE Việt Nam  (VN) 
Số 253 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa 
không dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để 
đánh bóng.   

 

 
(210) 4-2016-30432 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A26.4.24; 3.1.1; 3.1.16 
(591) Đỏ, xanh, da, vàng 

(540) 

  

(731) Ngô Phan Phương  (VN) 
445/4/12 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Sơn, dầu bóng.  
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh, vòi hoa sen; chậu rửa gắn cố định; 
bồn tắm ngồi; vòi khóa cho đường ống; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; chỗ đi tiểu (thiết bị vệ 
sinh cố định); buồng vệ sinh; chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bồn rửa tay (bộ 
phận của thiết bị vệ sinh).  

 

 
(210) 4-2016-30433 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 3.6.6; 5.3.20; 26.5.1 (540) 

  

(731) Trần Hải Yến  (VN) 
Số 11 phố Phủ Doãn, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng và phục vụ đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-30434 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Minh Tuyền   (VN) 
Số 163 khối Liên Thắng, phường Hòa 
Hiếu, xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 19: ống phi kim loại và phụ kiện thay thế của ống phi kim loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1351 

(210) 4-2016-30435 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Trần Minh Tuyền   (VN) 
Số 163 khối Liên Thắng, phường Hòa 
Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước điện chìm; máy bơm nổi; động cơ của máy bơm; máy bơm sử 

dụng năng lượng mặt trời; máy bơm chạy bằng động cơ. 
 

 
(210) 4-2016-30436 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.23 (540) 

  

(731) Trần Minh Tuyền    (VN) 
Số 163 khối Liên Thắng, phường Hòa 
Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước điện chìm; máy bơm nổi; động cơ của máy bơm; máy bơm sử 

dụng năng lượng mặt trời; máy bơm chạy bằng động cơ. 

 
Nhóm 09: Dây điện và cáp điện. 

 

Nhóm 19: ống phi kim loại và phụ kiện thay thế của ống phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-30437 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Trần Minh Tuyền    (VN) 
Số 163 khối Liên Thắng, phường Hòa 
Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước điện chìm; máy bơm nổi; động cơ của máy bơm; máy bơm sử 

dụng năng lượng mặt trời; máy bơm chạy bằng động cơ.  
 

 
(210) 4-2016-30438 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 4.5.2; 4.5.3; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh, xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức   (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30439 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh, xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức   (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-30440 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-30441 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ sinh học dược NA 
NO GEN   (VN) 
Lô I - 5C, khu Công Nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30442 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Health Plus Gia Khánh   (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254, đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30443 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong 
Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-30444 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong 
Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30445 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong 
Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30446 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI    (VN) 
Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong 
Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-30447 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Tất Đạt   (VN) 
Số 697 đường Giải Phóng, phường Giáp 

Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa bằng gỗ như: cửa ra vào bằng gỗ, cửa sổ bằng gỗ (không bằng kim loại).  
 

(210) 4-2016-30448 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Tất Đạt   (VN) 
Số 697 đường Giải Phóng, phường Giáp 

Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại như: cửa ra vào bằng nhôm kính, cửa sổ bằng nhôm kính; 

vách ngăn bằng nhôm kính.  
 

 
(210) 4-2016-30450 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Vũ  (VN) 
8D4 Yên Phúc, phường Phúc La, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 41: Đào tạo cắt may, đào tạo thiết kế thời trang.  
 

 
(210) 4-2016-30451 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.3 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Kiều Hùng Vỹ  (VN) 
28 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: linh kiện máy tính, camera, linh kiện phụ tùng điện 

thoại, thiết bị tản nhiệt nước cho máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị mạng. 
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(210) 4-2016-30452 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Kiều Hùng Vỹ  (VN) 
28 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: linh kiện máy tính, camera, linh kiện phụ tùng điện 

thoại, thiết bị tản nhiệt nước cho máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị mạng. 
 

 
(210) 4-2016-30453 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Đa Phước  (VN)
B13/386B quốc lộ 50, ấp 2, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống điều hoà 

không khí; thiết bị sinh hơi nước.  
 

 
(210) 4-2016-30454 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 20.7.1; 5.3.20; 5.1.19; 

5.1.20 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trường Đại học Nông lâm 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa: trường 

đào tạo [giáo dục]/học viện [giáo dục]; dịch vụ huấn luyện động vật; tổ chức và điều 
khiển hội nghị/sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập 
huấn]/sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; xuất bản sách; huấn luyện [đào tạo]; sắp 
xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề/tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; khảo thí giáo dục; thông tin giáo dục; dịch vụ dạy 
dỗ/dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; giáo dục thể chất; đào tạo thực hành [thao 
diễn]/đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; xuất bản văn bản [không bao gồm 
những bài quảng cáo]; giảng dạy; đào tạo thực hành [thao diễn]/đào tạo thực hành [thao 
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tác thử]; dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và 
tiến hành hội thảo [đào tạo]/tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo].  

 

 
(210) 4-2016-30455 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Techca   (VN) 
B5 - B6 khu Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán máy lọc không khí; bán máy lọc nước  

 

 
(210) 4-2016-30456 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 9.5.1; 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Hồng đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Đoàn Văn Cường   (VN) 
716 chung cư Bình Trị Đông B, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Hạt dùng làm đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hoa tai; 

chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ trang sức; đồ 
kim hoàn.  

 

 
(210) 4-2016-30457 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.7; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Rosary Việt 
Nam   (VN) 
Số 11A, ngách 236/18, đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép (thuộc nhóm này); mũ đội đầu (thuộc nhóm này); khăn 

quàng cổ (trang phục); đồ đi chân; thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2016-30458 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.5.3; 24.15.1 
(591) Xanh tím than, xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thuận 

Chương   (VN) 
Số 64/11 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thủy, hải sản. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến thủy, hải sản theo đơn đặt hàng của người khác. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-30459 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Thuận 

Chương  (VN) 
Số 64/11 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thủy, hải sản. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến thủy, hải sản theo đơn đặt hàng của người khác. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-30461 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.8; 21.3.1; 21.3.7; A24.7.15 
(731) Nguyễn Hoài Văn  (VN) 

Số 24 đường Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1359 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ gôn (golf); tổ chức các cuộc thi đấu gôn (golf); huấn luyện chơi gôn 

(golf); dịch vụ giải trí.  
 

 
(210) 4-2016-30463 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.5.1; A26.11.8 

(591) Vàng cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
HANOPHA   (VN) 
Số 22, lô TT2 - A, khu đô thị mới Tây 

nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-30464 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ cho cây trồng, chất trừ động vật có 

hại; thuốc diệt ốc. 
 

 
(210) 4-2016-30465 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai  (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ cho cây trồng, chất trừ động vật có 

hại; thuốc diệt ốc. 
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(210) 4-2016-30466 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần nông dược 

Hai  (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ cho cây trồng, chất trừ động vật có 

hại; thuốc diệt ốc. 
 

 
(210) 4-2016-30467 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần nông dược 

Hai  (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ cho cây trồng, chất trừ động vật có 

hại; thuốc diệt ốc. 
 

 
(210) 4-2016-30468 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần nông dược 

Hai  (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ cho cây trồng, chất trừ động vật có 

hại; thuốc diệt ốc. 
 

 
(210) 4-2016-30469 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SHENZHEN JANEZ TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
5/F Songridingsheng Building, No. 9996 
Shennan Road, Nanshan District. 
Shenzhen, 518057, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 18: Bộ da lông thú, ba lô; vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc; dây da 
thuộc; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2016-30470 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dịch vụ Hưng Đại Việt  (VN) 
16 Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản 

 

 
(210) 4-2016-30472 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á   (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện; máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc 
(làm sạch) nước dùng trong gia đình. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 
đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 
bình đun nước nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 
trong gia đình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm thiết bị đun nóng nước 
bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), bình đun nước 
nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; 
xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-30473 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sâm Lâm  (VN) 
Vị trí B5, tầng trệt, nhà để xe Ga quốc 
nội, cảng HKQT Tân Sơn Nhất, số 45, 
đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-30474 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.15.21 
(591) Đen, đỏ, vàng nâu, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SMART WOOD 
Việt Nam  (VN) 
Số 62, phố Trương Công Định, phường 
Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn [ván sàn]; tấm ván sàn gỗ [tấm gỗ lát sàn]; ván sàn gỗ; sàn không 

bằng kim loại; tấm lát sàn không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-30475 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1; A26.11.8; 26.11.3; 

13.1.6 
(591) Xanh lá, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinasu Việt 
Nam  (VN) 
Số 55 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Đèn đi ốt phát quang [LED]; đèn nháy [tín hiệu ánh sáng]; đèn chớp [nhiếp 

ảnh]; thiết bị đèn giao thông [thiết bị báo hiệu]; đèn nhiệt điện từ; đèn ba cực.  
 

 
(210) 4-2016-30476 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị An  (VN) 
Km23+400, quốc lộ 6, thôn Sơn Đồng, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo da; áo khoác choàng; trang phục trong các lễ hội; váy. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý ký gửi, quảng cáo cho các sản 
phẩm như: quần áo, đồ may mặc. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp. 
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(210) 4-2016-30478 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 1.15.15 

(591) Trắng, xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Giay  (VN) 
Số 14/18A, khu phố Bình Hòa, phường 

Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm keo, sản phẩm may mặc, quần áo, giày dép, máy móc 

thiết bị và phụ tùng ngành may mặc, giày dép, máy móc thiết bị và phụ tùng máy văn 

phòng, máy gạt thẻ, máy scan, máy in mã vạch, nguyên liệu ngành giày dép, máy thêu, 

thùng carton, bao bì, tem dán, sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-30479 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.15; 26.1.2; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây nhạt , trắng, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Trí 
Nhớ Việt  (VN) 
Số nhà 4 ngách 18 ngõ 165 đường Cầu 

Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát; nước tẩy rửa; nước giặt; nước xả vải; kem đánh răng. 
 

 
(210) 4-2016-30480 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A9.7.19 

(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Phương  (VN) 
Thôn Nương Tụ, xã Phú Sơn, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-30481 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có gaz và đồ uống không có cồn 

khác; đồ uống làm từ trái cây (không có cồn) và nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống 
và chế phẩm dùng làm đồ uống khác.  

 

 
(210) 4-2016-30482 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Đồng Văn Thức  (VN) 

Số 8, tổ dân phố số 1 Ngọc Trục, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; 

cho thuê xe ô tô; giao nhận hàng hóa; đại lý vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-30483 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Đồng Văn Thức   (VN) 

Số 8, tổ dân phố số 1 Ngọc Trục, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; 

cho thuê xe ô tô; giao nhận hàng hóa; đại lý vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-30484 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) L'OREAL  (FR) 

14 rue Royale, 75008 Paris - France 
(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng làm thành phần của chế phẩm mỹ phẩm, bao gồm cả chế phẩm 
chống nắng.  

 

 
(210) 4-2016-30485 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICAL 

LIMITED  (IN) 
9A, Raja annamalai Building, 3rd floor, 
No. 72, Rukmani Laxmipathy Salai, 
Egmore, Chennai - 600 008, TamilNadu, 
India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-30486 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SUMIDA CORPORATION  (JP) 

Suitengu Hokushin Building, 1-39-5, 
Nihonbashi Kakigara-cho, Chuo-ku, 
Tokyo, 103-8589, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cuộn cảm điện. 

 

 
(210) 4-2016-30487 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23; 3.13.1; 

A3.13.24; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây non, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm 
(731) Nguyễn Như Khánh  (VN) 

Phòng 12A, tầng 2A, tòa nhà R5, Royal 
City, 72 A Nguyễn Trãi, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự 

(BQH AND ASSOCIATES LAW FIRM)
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ xăm hình. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình. 
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(210) 4-2016-30488 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-30489 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 
Tổ dân phố số 1 Thượng, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-30490 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, xanh đen 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH một thành 
viên Phyto Green  (VN) 
Tầng 2 số nhà 364 Hoàng Diệu, phường 

Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

2. Lưu Nguyễn Huyền Vi  (VN) 
Tầng 2 số nhà 364 Hoàng Diệu, phường 

Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-30491 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Cam, xanh dương, xanh lá cây, đen 

(731) Công ty cổ phần tiếp vận 
Texhong Tân Cảng  (VN) 
1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát 

Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 36: Khai thuế hải quan; môi giới hải quan.  

 

Nhóm 39: Cung ứng dịch vụ hàng hải; vận tải đường biển; môi giới hàng hải; môi giới vận 

tải; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ hậu cần vận tải; dịch 

vụ bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ kinh doanh kho 

bãi; vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hóa lỏng; vận tải đa phương thức; cho 

thuê ô tô, xe cẩu, xe nâng hàng; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa; dịch vụ chuyển 

phát nhanh thư tín; đóng gói hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa 

bằng đường hàng không; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; bốc xếp hàng hóa; 

phân phát hàng hóa; vận tải đường thủy. 
 

 
(210) 4-2016-30492 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 2.9.1; 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Y Tâm  (VN) 
13-15 đường 267A Ba Tơ, phường 7, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; hóa chất dùng trong ngành y. 

 

Nhóm 10: Trang thiết bị y tế như: máy xét nghiệm sinh hóa, máy phân tích nước tiểu, 

khẩu trang y tế, máy xét nghiệm huyết học, ống xét nghiệm sinh hóa. 

 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, hóa chất dùng trong ngành y, trang thiết bị y tế như: máy 

xét nghiệm sinh hóa, máy phân tích nước tiểu, khẩu trang y tế, máy xét nghiệm huyết học, 

ống xét nghiệm sinh hóa; mua bán linh kiện điện tử, máy vi tính, thực phẩm, vật liệu xây 

dựng phi kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
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(210) 4-2016-30493 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo dáng 

cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể; nước thơm 

dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể; sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); 

kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem làm sạch da; mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng; chất 

tẩy rửa bát đĩa. 
 

 
(210) 4-2016-30494 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.15; 2.9.22; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhạt, vàng nhạt, 

vàng đậm 

(731) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 
62 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 10: Khăn trải giường dùng cho người không kiềm chế được; giày chỉnh hình; đế 

giày chỉnh hình; gối gây ngủ dùng để chống mất ngủ; đệm chống đau trên thân bệnh 

nhân; khăn vải dùng trong phẫu thuật; nệm nước dùng trong ngành y (đệm thủy tinh); ghế 

bành dùng trong ngành y; thiết bị rung cho giường; giường có kết cấu đặc biệt dùng cho 

chăm sóc y tế; giường thủy tinh dùng trong ngành y; chăn mềm đốt nóng dùng trong 

ngành y; quần áo chuyên dùng cho phòng mổ. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ; đồ đạc nội thất bằng kim loại; đệm; gối.  

 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; rèm vải; màn. 
 

Nhóm 44: Thuật nắn bóp cột sống; phòng chữa bệnh; dịch vụ tư vấn y tế qua điện thoại; 

nhà nghỉ dưỡng cho người già; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc và khám chữa bệnh, dịch vụ 

spa vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế cộng đồng. 
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(210) 4-2016-30495 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Đỗ Văn Sơn  (VN) 

Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2016-30499 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.9; A26.11.8; 26.11.3; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông thiết kế NED  (VN) 
485 đường Cộng Hòa, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; thiết kế đồ họa nghệ thuật; 

dịch vụ thiết kế bao bì; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; cung cấp công cụ tìm kiếm 
trên internet. 

 

 
(210) 4-2016-30500 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3 Sơn   (VN) 
Lô 11-C7 khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa ,sản phẩm sữa, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30501 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3 Sơn   (VN) 
Lô 11-C7 khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Siêu thị sữa; cửa hàng bán sữa, sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-30502 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Nâu đất, xanh lam, vàng đất 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

nội thất Milimet  (VN) 
Số 75 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán các vật dụng dùng cho chó, mèo và các vật nuôi khác 

trong gia đình; dich vụ bán lẻ các đồ đạc và đồ trang trí cho phòng khách, phòng ăn, nhà 
bếp, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng tắm, nhà kho và đại sảnh, dịch vụ bán lẻ các đồ 
đạc nội thất dùng trong văn phòng.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất, thiết kế đồ họa nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-30503 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 3.1.16 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) BEIJING DUAN-JI NETWORK 

TECHNOLOGY LIMITED   (CN) 
No.234, Floor 1, Block B, Building 1, 
No.2 Courtyard, Yongcheng North Road, 
Haidian District, Beijing, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm trò chơi máy tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; xuất bản phẩm điện 
tử, có thể tải xuống; điện thoại thông minh; chương trình máy vi tính [phần mềm có thế 
tải xuống được]; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi 
sẵn.   

 

Nhóm 35: Quảng cáo qua thư; quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ công bố quảng cáo sản phẩm, dịch 
vụ mới cho người khác; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh 
doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web.  

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại đi động; truyền tập tin số; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn 
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cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên 
lạc bằng máy vi tính; truyền thư điện tử; dịch vụ truyền dữ liệu theo dòng qua mạng 
internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng đẫn, giảng dạy; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo chuyên đề; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản băng viđêô, không cho mục đích 
quảng cáo; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ chế bản tài 
liệu cho việc xuất bản điện tử; cung cấp viđêô trực tuyến, không tải về; thông tin về nơi 
giải trí.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; lập trình máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cập nhật 
phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ cài đặt 
phần mềm máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính 
[không phải là chuyển đổi vật lý]; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 
thông qua một trang  

 

 
(210) 4-2016-30504 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Bách Lộc Phát  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà Hoa Lâm, số 2 đường Thi 
Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng (vật liệu xây dựng không bằng kim loại); vật liệu xây dựng không 

bằng kim loại.  
 

 
 

(210) 4-2016-30505 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Bách Lộc Phát   (VN) 
Lầu 1, tòa nhà Hoa Lâm, số 2 đường Thi 
Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Thông tin về xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; cho thuê thiết bị xây 

dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng.  
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(210) 4-2016-30506 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Diệu Anh  (VN) 
Số 2F, phố Khâm Thiên, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cacao, trà.  

 

 
(210) 4-2016-30507 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Văn Đại  (VN) 
E12/32P Phạm Văn Sáng, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; bàn đạp xe; khung (sườn) xe đạp; vành xe đạp; yên xe 

đạp; xích xe đạp. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp; xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; 
quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán đấu 
giá; tất các các dịch vụ nêu trên đều chỉ liên quan đến xe đạp và phụ tùng xe đạp. 

 

 
(210) 4-2016-30508 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Văn Đại   (VN) 
E12/32P Phạm Văn Sáng, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; bàn đạp xe; khung (sườn) xe đạp; vành xe đạp; yên xe 

đạp; xích xe đạp.   
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp; xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; 
quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán đấu 
giá; tất các các dịch vụ nêu trên đều chỉ liên quan đến xe đạp và phụ tùng xe đạp. 

 

 
(210) 4-2016-30509 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Văn Đại   (VN) 
E12/32P Phạm Văn Sáng, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh   
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; bàn đạp xe; khung (sườn) xe đạp; vành xe đạp; yên xe 
đạp; xích xe đạp.   

 
Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp; xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; 
quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán đấu 
giá; tất các các dịch vụ nêu trên đều chỉ liên quan đến xe đạp và phụ tùng xe đạp. 

 

 
(210) 4-2016-30510 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần GAP Việt Nam  

(VN) 
Số 1, ngõ 36, phố Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân lân; phân 

bón làm từ bột cá; Guano - phân bón tự nhiên làm từ phân chim, gà, vịt.  
 

 
(210) 4-2016-30511 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Vinh  (VN) 
Số 17, ngách 24, ngõ 175 Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhôm; máy sản xuất cửa nhựa.  

 

 
(210) 4-2016-30513 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.19 
(591) Hồng tím, xanh dương, xanh lá cây, da 

cam, vàng, xanh lá cây, xanh tím, vàng 
xám 

(731) Lê Cẩm Dương  (VN) 
Phòng 3622 HH4A Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang trẻ em và người lớn; đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-30514 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

và sản xuất Sơn Linh Thư  (VN)
Số nhà 30, ngõ 23, tổ 10, cụm 1, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-30515 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đỏ, đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH VAIMA  (VN) 
93/9/35 đường Bờ Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 

cà phê có sữa; hương liệu cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-30516 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đỏ, đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH VAIMA   (VN) 
93/9/35 đường Bờ Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê, cà phê chưa rang; đồ uống 

cà phê có sữa; hương liệu cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-30517 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VAIMA   (VN) 
93/9/35 đường Bờ Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê, cà phê chưa rang; đồ uống 
cà phê có sữa; hương liệu cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-30518 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Trần Văn Kìa  (VN) 

138/32B, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm) bấm, tỉa, cắt móng; kìm (kềm) cắt da; dũa móng tay các loại; bộ 

dụng cụ cắt sửa móng tay, móng chân.  
 

 
(210) 4-2016-30519 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xám, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ nhà hàng 
MAYA  (VN) 
125 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán bar; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-30522 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Eco Green   (VN) 
ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (dùng điện). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi: máy lọc nước (dùng điện).  
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(210) 4-2016-30523 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Eco Green   (VN) 
ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (dùng điện). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi: máy lọc nước (dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-30524 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Vovos  (VN) 

119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  
 

(210) 4-2016-30525 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Vovos  (VN) 

119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-30526 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.1.3; A2.3.16 
(591) Trắng, hồng, cam, hồng nhạt 
(731) HSU CHIA WEI  (TW) 

8F., No.259, Chang'an St., Luzhou Dist., 
New Taipei City 247, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 05: Tinh dầu dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm chức 
năng, thiết bị thẩm mỹ (máy massage, máy xông hơi mặt). 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2016-30527 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.1.3; A2.3.16 
(591) Trắng, hồng, cam, hồng nhạt 
(731) HSU CHIA WEI  (TW) 

8F., No.259, Chang'an St., Luzhou Dist., 
New Taipei City 247, Taiwan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (sữa rửa mặt, kem dưõng da, kem chống nắng, nước hoa, kem trắng 

da); tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2016-30528 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Roma Flowers  

(VN) 
414/1 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo hoa tươi, hoa vải, hoa giả, đồ lưu niệm và 

trang trí nội thất. 
 
 

(210) 4-2016-30529 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A25.3.3; 3.7.11; 3.7.16 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Trung Tín   (VN) 
177/3 tổ 19, đường TCH 36, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 16: Keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; keo dính cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: băng keo dùng cho 
văn phòng hoặc gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-30530 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.15.15 
(591) Hồng đậm, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn.  
 

 
(210) 4-2016-30531 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn.  
 

 
(210) 4-2016-30532 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Hồng đậm, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn.  
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(210) 4-2016-30533 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn.  

 

 
(210) 4-2016-30534 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.11; 24.13.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ - dữ 
liệu công nghệ thông tin VI 
NA  (VN) 
Tòa nhà Helios, lô 6, đường số 3, công 
viên phần mềm Quang Trung, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1380 

(210) 4-2016-30535 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2016-30536 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại Đại Quang 
Nhật  (VN) 
Số F7/73/44B tổ 6 Mã Lò, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga các loại.  
 

 
(210) 4-2016-30538 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoài Chinh   (VN) 
Số 66 Trần Phú, khóm 4, thị trấn Mỹ An, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nữ trang vàng bạc.  
 

 
(210) 4-2016-30539 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

Quảng cáo Toàn Diện   (VN) 
54-56 Phan Khiêm ích, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; mua bán hộp đèn, bảng hiệu, pano quảng cáo; mua bán 

vải, hàng may sẵn, giày dép; mua bán xe mô tô, xe máy và phụ tùng của chúng; mua bán 

mỹ phẩm, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính; quảng cáo; tổ chức xúc tiến thương 

mại; mua bán hàng điện tử như: máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói 

(micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng; mua bán 

hàng điện, điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc 

nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước 

nóng lạnh, tủ mát tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị viễn thông như: điện 

thoại và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính 

bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy 

hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị kỹ thuật số như; máy ảnh, 

máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị giải trí như: máy 

nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh; mua 

bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút 

bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, 

máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị 

nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp gas-bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ 

nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và 

thiết bị của chúng; mua bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm 

vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm 

đẹp và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cờ lê, mỏ lết, ổ 

khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị của chúng; 

mua bán điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, 

máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán hàng may 

mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, nước giải khát; mua bán máy 

móc dùng trong nông nghiệp như: máy gieo hạt, máy thu hoạch rau, củ, quả, hạt, máy gặt 

lúa, máy sát lúa, máy sấy khô, máy phun thuốc, máy gặt cỏ, máy tỉa cành; mua bán vật 

liệu xây dựng. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho 

thuê mặt bằng; cho thuê văn phòng công ty. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; hoàn thiện công trình xây dựng 

(trang trí nội thất). 

 

Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; đại lý du lịch.  

 

Nhóm 40: In ấn.  

 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, khu vui chơi giải trí; cung cấp trò 

chơi điện tử trực tuyến từ mạng máy tính; rạp chiếu phim. 
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(210) 4-2016-30540 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 15.7.1; 15.1.1 
(591) Trắng, xanh dương (xanh đậm), cam, đỏ, 

vàng, đen, xám, xám đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Dương Quốc 
Thái   (VN) 
Tổ 3 ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 07: Máy đắp bờ. 

 

 
(210) 4-2016-30541 (220) 30.09.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.11.13; A7.1.11; 7.1.1; 25.1.6 
(731) WILMAR INTERNATIONAL 

LIMITED   (SG) 
56 Neil Road, Singapore 088830  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt (không còn sống); cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thịt 

thú săn (không còn sống); chiết xuất từ thịt; trái cây và rau quả được sơ chế bảo quản, 
đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch dùng cho thực phẩm; mứt nhão (mứt ướt); mứt quả; 
trứng; sữa; sản phẩm sữa; dầu ăn; mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Đường; hỗn hợp đường và chất thay thế đường được pha trộn bởi các chất làm 
ngọt nhân tạo và đường; đường tinh luyện; đường nghịch chuyển; đường kính; đường nâu; 
đường thô; nước mật đường; mật đường; tinh thể cà phê tạo bởi chất làm ngọt; mật đường 
dùng cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-30543 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; 26.15.15 
(591) Trắng bạc, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH An Việt Long  
(VN) 
92/8 ấp 6, đường Dương Công Khi, xã 
Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu, cắt gọt kim loại. 
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(210) 4-2016-30544 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 15.7.1; A15.7.2; 26.1.1 

(591) Trắng, xám đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Việt Long  
(VN) 
92/8 ấp 6, đường Dương Công Khi, xã 

Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu: xi mạ kim loại, nhựa. 
 

 
(210) 4-2016-30545 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH An Việt Long  
(VN) 
92/8 ấp 6, đường Dương Công Khi, xã 

Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu: xi mạ kim loại, nhựa. 
 

 
(210) 4-2016-30546 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.15; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Ong Việt Nam  (VN) 
Thôn Trung Thôn, xã Đông Hội, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa (nhóm ngành sơ chế, chiết rót).  

 

Nhóm 35: Mua bán mật ong; sữa ong chúa tươi; phấn hoa.  
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(210) 4-2016-30547 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VTC Truyền 
thông Trực tuyến   (VN) 
Công viên VTC Park, đại lộ V.I Lê Nin, 

phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; thiết bị trò chơi và giải trí được làm phù hợp cho sử dụng với 

màn chiếu ngoài hay màn hình.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh truyền hình.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-30548 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VTC Truyền 
thông Trực tuyến   (VN) 
Công viên VTC Park, đại lộ V.I Lê Nin, 

phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; thiết bị trò chơi và giải trí được làm phù hợp cho sử dụng với 

màn chiếu ngoài hay màn hình.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh truyền hình.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-30549 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A5.3.13 (540) 

  

(731) Lê Bích Ngọc  (VN) 
Số 17 ngách 15 ngõ 61 Lạc Trung, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các trang thiết bị, dụng cụ, hóa mỹ phẩm liên quan đến spa.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm.  
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(210) 4-2016-30550 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Cơ sở Ngọc Vũ  (VN) 
1014/43/4 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-30551 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Võ Trọng Tuấn  (VN) 
117/14/27 Trần Quý Cáp, phường Tự An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê bột.  

 

 
(210) 4-2016-30552 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Phạm Đức Đạt  (VN) 
449/4 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò 

chơi.  
 

 
(210) 4-2016-30553 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 9.7.1; 3.3.1; A3.3.24 
(591) Xanh da trời 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH trải nghiệm & 
sinh thái Etours Hội An   (VN) 
101 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
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(210) 4-2016-30555 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Bắc Mỹ  (VN) 
170E Nơ Trang Long, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); hạt chia (chưa chế biến) 
 

 
(210) 4-2016-30556 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.17.5 

(731) AZBIL CORPORATION   (JP) 

19F 2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-6419, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại; đường ống bằng kim loại; cửa sập ống tiêu nước [van], 

bằng kim loại; van ống nước bằng kim loại; van bằng kim loại [không phải là bộ phận của 

máy].  

 

Nhóm 07: Van [bộ phận của máy]; các linh kiện cho nồi hơi của máy; xi lanh dùng cho 

máy móc; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ; máy khí nén; cáp 

điều khiển của máy, động cơ điện và động cơ; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện 

và động cơ; bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển 

hơi dùng cho máy, động cơ điện vâ động cơ.  

 

Nhóm 09: Dây dẫn điện; tổng đài điện thoại; cầu dao điện; bộ đổi điện; bảng phân phối 

[điện]; bảng điều khiển phân phối [điện]; bảng điều khiển [điện]; máy vi tính; chương 

trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính, 

ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; van solenoid [công 

tắc điện từ]; máy và dụng cụ điều khiển quá trình đốt cháy tự động; van điều khiển; van 

điện; bộ định vị van. 

 
Nhóm 11: Vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và 

ống dẫn nước hoặc gaz; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; 

thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều 

chỉnh dùng cho ống dẫn gaz; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị 

gaz; van điều nhiệt [bộ phận của hệ thống cấp nhiệt]; van khí cho hệ thống sưởi dùng hơi. 
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(210) 4-2016-30557 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; A3.7.24; 3.7.3; 3.7.11 
(591) Xanh lá, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
BIOBEST.   (VN) 
39D/302 D1, đường Lê Ngã, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học, dược phẩm dành cho thú y và thú y thủy sản.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ vào cuộc sống; nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy hải sản.  

 

 
(210) 4-2016-30558 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
BDEX Việt Nam  (VN) 
Khu 4 Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang.  

 

 
(210) 4-2016-30559 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A1.1.10; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Thanh Trà  
(VN) 
Thửa đất số 2191, tờ bản đồ 9TDH.4, 
khu phố Đông Thành, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  

 

 
(210) 4-2016-30560 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Trắng, xám 

(540) 

  
(731) Huỳnh Thế Hưng  (VN) 

490/30 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Bếp điện tử, bếp hồng ngoại, máy hút dùng cho nhà bếp, lò vi sóng, thiết bị 
thiết bị lọc nước, máy khử trùng. 

 

 
(210) 4-2016-30561 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  
(731) Lê Hồng Phong  (VN) 

ấp Bình An, xã Tường Đa, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 

(210) 4-2016-30563 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Xanh lá đậm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đặng Ngọc Sơn Thảo  (VN) 
168 Đồng Nai, phường Phước Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-30564 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triến sản 
xuất và thương mại Nam Bình  
(VN) 
Tổ 20, phường Nam Sơn, thành phố Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Giày nhựa, ủng nhựa, dép nhựa (đồ đi chân).  
 

 
(210) 4-2016-30566 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Mạnh Hùng Phát   (VN) 
Thôn Vĩnh Phú, xã Phật Tích, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước khoáng.  
 

 
(210) 4-2016-30567 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; A25.3.3; 25.5.1 
(591) Cam, xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh da trời, 

xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần nhựa Royal 

Vina  (VN) 
120 đường 47, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; khay nhựa; quầy (dạng bàn); giá kệ.  

 

 
(210) 4-2016-30568 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; A25.3.3; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh da trời, xanh 

dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần nhựa Royal 

Vina  (VN) 
120 đường 47, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; khay nhựa; quầy (dạng bàn); giá kệ.  

 
 

(210) 4-2016-30569 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Clover 
International  (VN) 
627 Nguyễn Đình Chiểu, phường 02, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giầy dép.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quần áo, mũ nón, giầy dép.  
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(210) 4-2016-30570 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 15.7.1 

(591) Vàng nhạt, vàng đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV vàng bạc 
đá quý ngân hàng Sài Gòn 
Thương Tín  (VN) 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồ trang 

sức từ đá quý nhân tạo.  

 

Nhóm 16: Bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tranh màu nước, tranh in khắc; tranh in 

dầu; bản in đồ họa; tranh ảnh.  

 

Nhóm 21: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ thủy tinh, sành, gốm sứ; tác phẩm nghệ 

thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; quà tặng và đồ trang trí bao gồm lọ hoa, chậu 

hoa, tách, chén.  

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đá quý, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đồ 

trang sức từ đá quý nhân tạo, bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung, tranh màu nước, 

tranh in khắc, tranh in dầu, bản in đồ họa, tranh ảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ 

thủy tinh, sành, gốm sứ, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh, quà 

tặng và đồ trang trí bao gồm lọ hoa, chậu hoa, tách, chén.  
 

 
(210) 4-2016-30571 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; 2.9.1; 26.4.1 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thụy Hà Vi  (VN) 
ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (tất cả không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, 

quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt. 
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(210) 4-2016-30572 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KAHUMATE 
Việt Nam  (VN) 
Số 5b, ngõ 141 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt gián, muỗi, côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-30573 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KAHUMATE 
Việt Nam  (VN) 
Số 5b, ngõ 141 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt gián, muỗi, côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-30574 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KAHUMATE 
Việt Nam  (VN) 
Số 5b, ngõ 141 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt gián, muỗi, côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-30575 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KAHUMATE 
VIET NAM  (VN) 
Số 5b, ngõ 141 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt gián, muỗi, côn trùng. 
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(210) 4-2016-30576 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KAHUMATE 
VIET NAM   (VN) 
Số 5b, ngõ 141 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt gián, muỗi, côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-30577 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7; A5.3.13; 

A5.3.15; 26.1.6; 26.15.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KAHUMATE 
VIET NAM   (VN) 
Số 5b, ngõ 141 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt gián, muỗi, côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-30578 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KAHUMATE 
VIET NAM   (VN) 
Số 5b, ngõ 141 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt gián, muỗi, côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-30579 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.1; 5.7.3; 26.1.1; 

25.1.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần B.F.B 
LABONITA  (VN) 
6-8 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh nướng; bánh dẻo; bánh mì; bánh quy; bánh patê; bánh pizza; 
bánh trứng; kem lạnh; cà phê; trà.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-30580 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Lam 
Hồng  (VN) 
16A đường số 13, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 

cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
 

Nhóm 39: Điều hành và tổ chức các chuyến du lịch; vận tải; vận chuyển hành khách bằng 
đường bộ và/hoặc đường sắt; dịch vụ lữ hành; đại lý bán vé xe, tàu, máy bay; cho thuê xe 
du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-30581 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
nước giải khát á Châu  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống không cồn; nước khoáng; nước ngọt; nước giải khát (đồ uống 

chứa cồn); nước trái cây.  
 

 
(210) 4-2016-30583 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) COATINGS FOREIGN IP CO. LLC  

(US) 
c/o The Corporation Trust Company, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 
United States of America. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn nền/lót, chất màu, sơn phủ, sơn dầu, sơn hoàn thiện, sơn mài, véc-ni, sơn, 
chất pha loãng sơn, sơn bột và sơn lót. 

 

 
(210) 4-2016-30588 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(731) DONGJIANG ENVIRONMENTAL 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Dongjiang Environmental Building, No.9 
Langshan Road, High-Tech Park, 
Nanshan District, Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Amoniac; axit; chất kiềm; axetat (hóa chất); sulfat đồng (đồng sulfat); clorua; 

phân bón động vật; cacbonat đồng; muối kim loại kiềm; percacbonat. 
 

 
(210) 4-2016-30589 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(731) DONGJIANG ENVIRONMENTAL 

COMPANY LIMITED   (CN) 
Dongjiang Environmental Building, No.9 
Langshan Road, High-Tech Park, 
Nanshan District, Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; muối dùng cho gia súc; vôi cho thức ăn động vật; chế 

phẩm để vỗ béo vật nuôi; thức ăn cho súc vật; thức ăn vỗ béo cho động vật; thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật; thức ăn cho gia súc; cám trộn làm 
thức ăn cho động vật. 

 

 
(210) 4-2016-30590 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Đông Phát  
(VN) 
Cụm công nghiệp Quất Động, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 17: Vật liệu bảo ôn cách nhiệt: bông thủy tinh, bông khoáng, cao su lưu hóa (cao 
su xốp). 

 

 
(210) 4-2016-30591 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.13; 25.12.1; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Xanh, đỏ, vàng, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chung Hương  (VN) 
Số 1, ngõ 63, đường Hà Huy Tập, thị trấn 
Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 
(LUAT THANG LONG COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 28: Bộ bài lá; bộ bài chắn; bộ bài tú lơ khơ; bộ bài tam cúc; bộ bài mạt chược. 

 

 
(210) 4-2016-30592 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản phẩm thiên 

nhiên Nhật Bản  (VN) 
Lô 35, khu QHDC B, Bắc sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30593 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30594 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30595 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-30596 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30597 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30598 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30599 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-30600 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-30605 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A10.3.11; 26.1.2; A26.1.24 

(731) Công ty TNHH xây dựng kỹ 
thuật Minh Dũng  (VN) 
Số nhà 192, ngõ 59, tổ dân phố số 9, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; túi du lịch; va li; túi mua hàng.  

 
Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đội đầu; giày; dép; bộ quần áo; mũ. 

 

 
(210) 4-2016-30606 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; 1.15.15; 25.3.1 

(731) Công ty cổ phần Tràng An  
(VN) 
Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, phường 

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy.  
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(210) 4-2016-30608 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế); chế phẩm 

dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng để bôi 

lên da), chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược chất), 

nước hoa cô-lô-nhơ (cologne); tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) 

và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 

da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 

tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 

răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; 

chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất), mỹ phẩm 

chăm sóc da; đầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm 

dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông (không 

chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng 

(mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi 

trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); 

phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông 

(dùng cho mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 

(được tẩm nước thơm mỹ phẩm), miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn 

lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ 

phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  
 

 
(210) 4-2016-30609 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A17.5.21; 1.1.17; A1.1.12; A1.1.2; 

26.1.1 

(591) Trắng, xanh ngọc 

(731) Lê Giang Nam   (VN) 
55 Lê lợi, khối 1, phường Lê Lợi, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ 

cung cấp thực phẩm và đồ uống.  
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(210) 4-2016-30610 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 16.1.1; 1.15.3; 26.4.7; 26.4.3 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện Sài Gòn 
Gia Định  (VN) 
1089/8A Nguyễn Thị Định, phường Cát 
Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, báo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 

báo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-30611 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 15.7.1 
(591) Đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
công nghiệp Thành Công  (VN) 
Số 114, hương lộ 7, ấp Bình Phước, xã 
Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-30612 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 2016052617 16.05.2016 JP 

  
(731) SHORP KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS SHARP 
CORPORATION)  (JP) 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590 - 85522, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không, chạy điện, cho mục đích gia dụng và công nghiệp; 

máy hút bụi chân không tự động chạy điện (robot/tư vận hành), máy hút bụi chân không 
tự động chạy điện (robot/tự vận hành) sử dụng mạng lưới điện toán đám mây, robot làm 
sạch chạy điện cho mục đích gia dụng, máy hút bụi chân không chạy điện để làm sạch 
tấm đệm nghỉ kiểu Nhật Bản, cho mục đích gia dụng, máy giặt điện với thiết bị sấy khô 
đồ giặt là dùng cho mục đích gia dụng, máy giặt điện cho mục đích gia dụng và mục đích 
công nghiệp; máy rửa bát bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và mục đích công 
nghiệp, máy đánh bóng xi ván sàn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng và mục đích 
công nghiệp, máy xay, trộn thực phẩm cho mục đích gia dụng và mục đích công nghiệp, 
máy ép hoa quả chạy điện cho mục đích gia dụng, người máy vận chuyển (robot/tư vận 
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hành) cho mục đích công nghiệp, máy hút bụi chân không chạy điện cho mục đích công 
nghiệp, máy giặt chạy điện cho mục đích công nghiệp, máy rửa bát đĩa chạy điện cho 
mục đích công nghiệp; máy ép hoa quả chạy bằng điện cho mục đích công nghiệp, máy 
xay, trộn thực phẩm chạy điện cho mục đích công nghiệp, máy bóc tách vỏ chạy điện cho 
mục đích công nghiệp, máy cắt, băm, chặt và thái lát thực phẩm cho mục đích công 
nghiệp; máy đánh bóng xi ván sàn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng và mục đích 
công nghiệp, máy móc và thiết bị xử lý hóa chất, máy giặt siêu âm cho mục đích công 
nghiệp, các bộ phận và phụ tùng cho hàng hóa nói trên.   

 
Nhóm 09: Máy thu truyền hình LCD, máy thu truyền hình, điện thoại thông minh, điện 
thoại di động, máy fax, máy nghe đã quang học, máy ghi đã quang học; máy ghi hình 
dung ổ đĩa cứng, máy sao chép, máy in, máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu), máy tính và thiết 
bị ngoại vi của mình, máy tính bảng, tủ điện điện tử, thiết bị hiển thị thông tin với màn 
hình cảm ứng; pin; pin và tâm pin quang điện (pin mặt trời) để phát điện, pin mặt trời, 
thiết bị và hệ thống quang điện, máy thu truyền hình có chức năng của gương; màn hình 
hiển thị tinh thể lỏng có chức năng của gương, hệ thông an ninh tự vận hành gồm có 
camera giám sát hình ảnh, loa phóng thanh và báo động chống trộm; cầu dao điện bộ đảo 
điện, thiết bị điện di, không dùng cho mục đích y tế, thiết bị và máy móc dùng để đo 
lường hoặc thử nghiệm, thiết bị dò tìm vi sinh vật (máy đo và thử nghiệm điện hoặc từ 
tính), máy tính tiền, máy đo và thử nghiệm điện hoặc từ tính, oát kế; các bộ phận và phụ 
kiện cho hàng hóa nêu trên.  

 
Nhóm 10: Ghế y tế bao gồm máy đo huyết áp, máy ghi điện não đồ, cân, máy tính toán 
mức độ béo phì, tỉ lệ mỡ của cơ thể, máy đo mật độ xương, máy rửa (làm sạch) siêu âm 
cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa bóp thẩm 
mỹ cho mục đích công nghiệp), thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
Nhóm 11: Thiết bị tạo ion để lọc, làm sạch không khí cho mục đích gia dụng và mục đích 
công nghiệp, thiết bị điện tự động tạo ra ion (robot/tự vận hành) cho mục đích gia dụng; 
thiết bị điện tự động tạo ra ion (robot/tự vận hành) sử dụng mạng lưới điện toán đám mây 
cho mục đích gia dụng, điều hòa không khí cho mục đích gia dụng và mục đích công 
nghiệp; máy lọc không khí cho mục đích gia dụng, máy hút ẩm cho mục đích gia dụng; 
máy làm ẩm cho mục đích gia dụng, tủ lạnh điện cho mục đích gia dụng; lò nấu nướng 
thức ăn bằng hơi nước ở nhiệt độ cực cao, bộ bếp có lô nấu nướng thức ăn bằng hơi nước ở 
nhiệt độ cực cao, nồi cơm điện cho mục đích gia dụng, máy pha trà chạy điện cho mục 

đích gia dụng, máy sấy tóc cho mục đích gia dụng, máy sấy tấm đệm ngủ kiểu nhật bản 
cho mục đích gia dụng, thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện cho mục đích gia dụng và 
mục đích công nghiệp; thiết bị nhiệt điện gia dụng cho mục đích thẩm mỹ hoặc vệ sinh, 
thiết bị nhiệt điện gia dụng; đèn điện và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu 
nướng cho mục đích công nghiệp, máy sấy khô bát đĩa dùng cho mục đích công nghiệp, 
thiết bị khử trùng/thiết bị khử uế cho mục đích công nghiệp, thiết bị điều hòa không khí 
cho mục đích công nghiệp, thiết bị tạo ion để lọc, làm sạch không khí cho mục đích công 
nghiệp; bộ làm nóng nước bằng điện; thiết bị sấy khô đồ giặt là chạy điện dùng cho mục 
đích công nghiệp; máy cấp rót đồ uống cho mục đích gia dụng, máy cấp rót đồ uống có 
ga dùng cho mục đích công nghiệp, máy cấp rót đồ uống dùng cho mục đích công nghiệp, 
các bộ phận và phục tùng cho các thiết bị nêu trên.  

 
Nhóm 28: Máy chơi game viđêô tại nhà; đồ chơi robot mang hình thú nuôi, robot hình đồ 
chơi có chức năng của điện thoại di động; búp bê hình robot; búp bê; đồ chơi mang hình 
robot có chức năng bước đi, vận chuyển và nói chuyện cho mục đích trưng bày và triển 
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lãm thương mại; máy và thiết bị trò chơi cho các mục đích trong các công viên vui chơi 
giải trí; đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2016-30613 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến, chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn trùng 
có hại.  

 

 
(210) 4-2016-30614 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến, chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn trùng 
có hại. 

 

 
(210) 4-2016-30615 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  
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(210) 4-2016-30616 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.4; 26.4.7 

(731) Võ Thanh Sang   (VN) 
314/88 Âu Dương Lân, phường 3, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp xách; va li; ba lô; ví.  
 

 
(210) 4-2016-30617 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(300) 86963754 04.04.2016 US 

  

(731) RECOR MEDICAL, INC.   (US) 

1049 Elwell Court, Palo Alto, 

CALIFORNIA 94303, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng để điều trị chứng tăng huyết áp; thiết bị y tế dùng để thực 

hiện việc cắt bỏ dây thần kinh thận. 
 

 
(210) 4-2016-30618 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng, vàng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Viện nghiên cứu phát triển 
tiêu chuẩn Chất Lượng  (VN) 
Căn hộ 111A nhà A1, tập thể công ty 

bưu chính Viễn Thông, phường Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ: chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ; chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn; kiểm định, hiệu chuẩn, giám định, phân 

tích thử nghiệm, công nhận, kiểm tra chất lượng hàng hóa; nghiên cứu khoa học trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.  
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(210) 4-2016-30619 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Viện nghiên cứu phát triển 
tiêu chuẩn Chất Lượng  (VN) 
Căn hộ 111A nhà A1 tập thể công ty bưu 
chính Viễn thông, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ; chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ; chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn; kiểm định, hiệu chuẩn, giám định, phân 
tích thử nghiệm, công nhận, kiểm tra chất lượng hàng hóa; nghiên cứu khoa học trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.  

 

(210) 4-2016-30622 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 18.3.21; 18.3.23 
(591) Nâu, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đắc Châu  (VN) 
05-07 Hoàng Diệu, phường Sơn Phong, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội, ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2016-30623 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.25; 24.17.17 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ mỹ phẩm Thiên An  
(VN) 
Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 
 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); 
tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn). 
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(210) 4-2016-30624 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 26.13.25; 24.17.5; 14.1.13 
(731) YANG, JEN - CHIEH  (TW) 

No. 193, Shangshan Rd., Daya Dist., 
Taichung City 428, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế hoạt họa máy tính cho người khác; dịch vụ thiết kế đồ hoạ máy tính; 

lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phân tích 
hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; sao chép các 
chương trình máy tính; cho thuê phần cứng máy tính; cho thuê máy tính; chuyển đổi dữ 
liệu máy tính; sao lưu dữ liệu off-site; khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê máy chủ đặt 
trang tin điện tử; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ quản trị an ninh mạng; tư vấn 
phần cứng máy tính.  

 
 

(210) 4-2016-30625 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.17.5; 14.1.13; 1.15.15; 26.13.25 
(731) YANG, JEN-CHIEH  (TW) 

No. 193, Shangshan Rd., Daya Dist., 
Taichung City 428, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sòng bạc; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc (đánh bạc); 

thông tin giải trí; thông tin về nơi giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến (từ mạng 
máy tính); công viên vui chơi giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp 
các tiện nghi giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); cung cấp các hoạt động 
giải trí. 

 

(210) 4-2016-30627 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SHENZHEN MELIFE TECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
Room 403, Building 16, Song Ping Shan 
high-tech residential area, Xili Street, 
Nanshan District, Shenzhen, 518000, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính, 
ghi sẵn; thiết bị lưu trữ dữ liệu USB; đồng hồ thông minh; thiết bị đếm bước chân; thiết bị 

hoa tiêu qua vệ tinh; máy quay viđêô kết hợp (máy quay viđêô đi kèm một băng ghi 

hình); thiết bị kiểm tra/giám sát, chạy điện; máy ảnh [thiết bị nhiếp ảnh]. 
 

 
(210) 4-2016-30628 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.5.5 
(731) MITARUN INDUSTRIES CO., LTD.  

(TH) 
17/82 Moo2 Petchkasem Road, Omyai, 

Samphran, Nakornpathom 73160, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt (bộ phận của máy); cưa (máy móc); máy cắt cỏ và các bộ phận của nó; 

máy phun sương và các bộ phận của nó; máy cắt cọ và các bộ phận của nó; động cơ xăng; 

động cơ cho máy cắt cỏ; động cơ cho máy phun sương; máy phun dùng điện; máy bơm 
nước. 

 

 
(210) 4-2016-30631 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.2.7; 26.4.2; 26.15.15; 26.4.9; 15.7.11 

(591) Đen, trắng, ghi 

(731) WANIN INTERNATIONAL CO., LTD.  
(TW) 

28f.-1, no.238, shizheng n. 2nd rd., 

xitun dist., taichung city 407, taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compắc [bộ nhớ chỉ đọc]; chương trình trò chơi máy tính, cụ thể là phần 

mềm trò chơi máy tính; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi 

tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy 
tính [ghi sẵn].  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; quảng 
cáo qua thư; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; xuất bản tài liệu quảng cáo; 

dịch vụ công bố/quảng bá sản phẩm/dịch vụ mới cho người khác.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2016-30632 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; A26.4.24 

(731) UNITYCOON CO., LTD.   (TW) 

12f.-16, no. 57, sec. 1, chongcing s. 

rd., jhongjheng district, taipei city 

100, taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Thanh chắn va đập cho ô tô; tấm chống trầy xước chuyên dụng cho tay nắm 

cửa ô tô; tín hiệu điều hướng cho xe cộ [hệ thống đèn vàng gắn 2 bên xe phát tín hiệu rẽ 

phải hoặc trái]; thiết bị chống chói dùng cho xe cộ [không phải là bộ phận của đèn].  
 

 
(210) 4-2016-30633 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) CHINA TOBACCO HENAN 

INDUSTRIAL CO., LTD   (TW) 

No.16, South Yulin Road, ZhengZhou 

Henan Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; đầu ngậm thuốc lá điếu; diêm; bật lửa dùng cho người hút 

thuốc; đầu lọc cho thuốc lá điếu; thuốc lá có đầu lọc; sợi thuốc lá; bột thuốc lá; tẩu thuốc 

lá.  
 

 
(210) 4-2016-30634 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) CHINA TOBACCO HENAN 

INDUSTRIAL CO., LTD    (CN) 

No.16, South Yulin Road, ZhengZhou 

Henan Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; đầu ngậm thuốc lá điếu; diêm; bật lửa dùng cho người hút 

thuốc; đầu lọc cho thuốc lá điếu; thuốc lá có đầu lọc; sợi thuốc lá; bột thuốc lá; tẩu thuốc 

lá.   
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(210) 4-2016-30635 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.16; A3.9.24 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

thủy sản Minh Phú  (VN) 
Khu công nghiệp phường 8, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 31: Tôm giống. 

 

 
(210) 4-2016-30636 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.6; 1.15.14; 1.15.23 
(591) Nâu, vàng, nâu vàng, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt hộp; cá hộp; trái cây đóng hộp; giò lụa; chả quế.  
 

Nhóm 30: Nước tương; gia vị; nước xốt cà chua; tương ớt; mì ăn liền; cháo ăn liền; hạt 
nêm. 

 

 
(210) 4-2016-30637 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Hữu Lộc  
(VN) 
Thôn Tung Mo A, xã la Dreng, huyện 
Chư P−h, tỉnh Giai Lai 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2016-30638 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ, xanh rêu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Orange Trees  
(VN) 
50 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2016-30639 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đỏ, xanh rêu (540) 

  

(731) Công ty TNHH Orange Trees  
(VN) 
50 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

(210) 4-2016-30640 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Hộ kinh doanh Thanh Phong  

(VN) 
Số 1/94/1, khóm Hòa, phường 2, thành 
phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Chậu hoa bằng nhựa.  
 

 
(210) 4-2016-30641 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A19.7.16 
(591) Đỏ, đỏ cam, trắng, hồng, đỏ đậm 
(731) Hợp tác xã kinh doanh dịch 

vụ lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ  
(VN) 
Thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc, huyện Ba 
Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược bao gồm: ba kích, nấm lim xanh, nấm linh chi, sâm cau, củ tài lệch 
và rượu bổ chiết xuất từ các thảo dược trên. 

 

Nhóm 35: Mua bán thảo mộc bao gồm: ba kích, nấm lim xanh, nấm linh chi, sâm cau, củ 
tài lệch và rượu bổ chiết xuất từ các thảo mộc trên, chuối rừng và rượu ngâm từ chuối 
rừng; đại lý xuất nhập khẩu thảo mộc bao gồm: ba kích, nấm lim xanh, nấm linh chi, sâm 
cau, củ tài lệch và rượu bổ chiết xuất từ các thảo mộc trên, chuối rừng và rượu ngâm từ 
chuối rừng. 
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(210) 4-2016-30642 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.4; 11.3.14; 25.1.25; 26.4.2 
(591) tím, vàng, nâu 
(731) Hộ kinh doanh cà phê Tân 

Phong & Nắng Coffee   (VN) 
Tổ 3, khu 8, phường Cẩm Thành, thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê xay, cà phê hạt, cà phê rang, cà phê hòa tan, cà phê sữa hòa 
tan, chè (trà); đại lý xuất nhập khẩu cà phê xay, cà phê hạt, cà phê rang, cà phê hòa tan, cà 
phê sữa hòa tan, chè (trà). 

 

 
(210) 4-2016-30643 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhất Bách   (VN) 
Thôn Hiền Lương, xã Hiền Ninh, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước dùng cho gia đình, máy lọc nước nóng lạnh, 
máy năng lượng mặt trời (máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời).  

 

 
(210) 4-2016-30644 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhất Bách   (VN) 
Thôn Hiền Lương, xã Hiền Ninh, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước dùng cho gia đình, máy lọc nước nóng lạnh, 
máy năng lượng mặt trời (máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời).  

 

 
(210) 4-2016-30645 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.2 (540) 

  

(731) Phạm Thành Lâm   (VN) 
Căn hộ 20E2, tòa CT2 chung cư Viện 
bỏng Lê Hữu Trác, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất như: giường, tủ, tủ bếp, bàn ghế, sofa, kệ để đồ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vật liệu xây dựng, bàn, ghế, giường, tủ, kệ, đợt trưng bày, 
đồng hồ, tượng, phù điêu, cây giả, tranh ảnh, lọ hoa, chậu hoa, bát đĩa, đũa, dụng cụ nấu 
nướng dùng trong nhà bếp gia dụng, quà tặng gỗ, quà tặng đồng, quà tặng pha lê, quà tặng 
thủy tinh, quà tặng sứ, quà tặng vải, tinh dầu, nến, sổ tay, cặp sách, túi sách, quần áo, đồ 
đi chân, đồ đội đầu, trang sức, trang sức rẻ tiền, đồ thủ công mỹ nghệ.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán, cho thuê bất động sản, dịch vụ đầu tư vốn.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, thi công nội thất, dịch vụ tư vấn xây dựng, dịch vụ giám sát 
điều hành công việc xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế nội, ngoại thất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-30648 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 21.3.1; 2.5.2; 25.5.25 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, vàng nhạt, vàng đậm, xanh cô ban, 
xanh lá cây, đỏ, xám, đen, màu sữa, nâu 
đậm, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-30649 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 2.5.8; 2.5.3; 8.1.18 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh dương đậm, 

hồng, đen, vàng, trắng, xanh lá cây, đỏ, 
nâu, tím nhạt, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-30650 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.3.6; 26.1.2; 8.1.18; 8.3.1; 26.2.3; 

26.3.1; 5.7.17; 5.7.21 
(591) Xanh da trời, xanh đậm, xanh lá cây, 

nâu, trắng, đỏ, hồng, vàng tươi, hồng, 
vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-30651 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.21; 2.5.8; 2.5.2; 8.1.18; 

5.11.1 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, vàng nhạt, vàng đậm, xanh cô ban, 
xanh lá cây đỏ, xám, đen, màu sữa, nâu 
đâm, nâu nhạt, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-30652 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.7.22; 8.1.18; 8.3.1; A26.3.6; 5.7.11; 

26.3.1; 26.2.3 
(591) Vàng, vàng tươi, xanh lá cây, xanh đậm, 

xanh da trời, trắng, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-30653 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 8.1.18; A26.3.6; 26.3.1; 8.3.1; 

8.1.19; 26.2.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, xanh đậm, nâu 

socola 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-30654 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 2.5.8; 2.5.2; 8.1.18; 6.1.2; 

1.15.11; 3.3.15 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, vàng nhạt, vàng đậm, xanh cô ban, 
xanh lá cây, đỏ, xám, đen, màu sữa, nâu 
đậm, nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-30655 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 2.5.3; 2.5.8; 8.1.18; 3.3.15; 

A6.19.11 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh đậm, hồng, đen, 

vàng, trắng, trắng, xanh lá cây, đỏ ,nâu, 
tím nhạt, nâu nhạt, tím nhạt, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-30656 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 1.13.1; 2.5.2; 2.5.8; 8.1.18; 

25.5.25 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, vàng nhạt, vàng đậm, xanh cô ban, 
xanh lá cây, đỏ, xám, đen, màu sữa, nâu 
đâm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-30657 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.8; 8.1.18; 8.3.1; 26.1.2; 26.3.1; 

26.2.3; A26.3.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, xanh cô ban, 

xanh lá cây, màu nâu socola 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-30658 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.3.1 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh nhạt, xanh tím 

than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-30659 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 2.5.2; 2.5.8; 25.5.25; A6.19.9; 

8.1.18 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, vàng nhạt, xanh cô ban, xanh lá 
cây, đỏ, xám, đen, màu sữa, nâu đậm, 
nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-30660 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) FIRST AID BEAUTY LIMITED  (US) 

70 Bridge Street, Suite 203, Newton, 
Massachusetts 02458, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng và tự nhuộm 

da [mỹ phẩm]; mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; chế phẩm điều trị mụn; gel, nước thơm, 
kem bôi và chế phẩm dạng xịt chống ngứa. 

 

 
(210) 4-2016-30661 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xám 
(731) FIRST AID BEAUTY LIMITED  (US) 

70 Bridge Street, Suite 203, Newton, 
Massachusetts 02458, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng và tự nhuộm 
da [mỹ phẩm]; mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; chế phẩm điều trị mụn; gel, nước thơm, 
kem bôi và chế phẩm dạng xịt chống ngứa. 

 

 
(210) 4-2016-30662 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC  (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu hộp số; dầu truyền động và mỡ bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2016-30667 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hương Linh   (VN) 
Số nhà 578, tổ 8, khu 9A, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, cà phê xay, cà phê hạt, cà phê hòa tan, cà phê sữa hòa tan, chè 

(trà); đại lý xuất nhập khẩu cà phê, cà phê xay, cà phê hạt, cà phê hòa tan, cà phê sữa hòa 
tan, chè (trà). 

 

 
(210) 4-2016-30669 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 5.9.3; 5.9.21; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, xám, đen 
(731) Huỳnh Ngọc Yến  (VN) 

254 B Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 1, 
thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Củ cải muối, củ cải muối ngọt; củ cải muối chua ngọt. 
 

 
(210) 4-2016-30670 (220) 03.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 3.4.11; 3.4.13; A3.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thu Hằng   (VN) 
35 đường số 13, khu phố 1, phường Bình 

Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm 

trắng da; mặt nạ dưỡng da; sữa tắm; sữa rửa mặt. 
 

 
(210) 4-2016-30671 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Quốc Tế Việt - Nhật  (VN) 
Số 3, ngõ 347 đường Đại Mỗ, phường 

Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2016-30672 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.5 

(731) PT DEXA MEDICA   (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No. l38, 

Palembang, lndonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều.  
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(210) 4-2016-30673 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng 
(731) P.R FOODLAND COMPANY 

LIMITED   (TH) 
56,Moo 10, Pak Chong Sub-district, Pak 
Chong District, Nakhon Ratchasima, 
30/30, Thailand  

(540)  

(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, 

bánh quy, thạch hoa quả [bánh kẹo], bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-30674 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) P.R FOODLAND COMPANY 

LIMITED  (TH) 
56,Moo 10, Pak Chong Sub-district, Pak 
Chong District, Nakhon Ratchasima, 
30/30, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, 
bánh quy, thạch hoa quả [bánh kẹo], bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-30675 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Trí  (VN) 
Số 14, hẻm 158/2/13, phường Ngọc Hà, 
phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo mặc khi đi làm; quần áo mặc ở nhà; giày dép 
(không bao gồm các loại giày dép dùng cho mục đích đặc biệt); khăn quàng vải; mũ vải. 
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(210) 4-2016-30676 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; 26.3.23; 25.5.25 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Tân Hà Sáng  
(VN) 
Số 49 ngõ 33 phố Tân ấp, phường Phúc 

Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác ngoài; quần dài; áo len dài tay; quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2016-30677 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; A25.7.21 

(591) Xanh coban, đỏ, cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty CP đào tạo tư vấn và 
phát triển ABA  (VN) 
Số nhà 33 phố Linh Lang, phường Cống 

Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

 
(210) 4-2016-30678 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; A25.7.21 

(591) Xanh coban, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty CP đào tạo tư vấn và 
phát triển ABA  (VN) 
Số nhà 33 phố Linh Lang, phường Cống 

Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2016-30679 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.5.1; 1.15.5; 3.7.17; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu khí dầu mỏ 
hóa lỏng Hà Nam  (VN) 
Đường D3, KCN Châu Sơn, phường Lê 

Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06:  Bình chứa bằng kim loại; thùng chứa bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; 

téc chứa bằng kim loại dùng để chứa xăng, dầu, khí đốt, khí dầu mỏ hóa lỏng. 
 

 
(210) 4-2016-30681 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.15.15 

(591) nâu đỏ, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Bạch Dương  (VN) 
¤ C 64, lô N11D, khu tái định cư X2A 

Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2016-30682 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Li  (VN) 
Số 12, đường D1, khu dân cư Him Lam, 

phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị sưởi nóng gồm: máy sưởi điện; đèn sưởi điện. 
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(210) 4-2016-30683 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, da cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Việt Hương  (VN) 
B2-301, Airport Plaza, số 1 đường Bạch 
Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin. 

 

 
(210) 4-2016-30684 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, da cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Việt Hương   (VN) 
B2-301, Airport Plaza, số 1 đường Bạch 
Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin. 

 

(210) 4-2016-30685 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ xuất 
nhập khẩu Hà Trang  (VN) 
Số 66 đường Đồng Hòa, tổ dân phố Trữ 
Khê 1, phường Quán Trữ, quận Kiến An, 
thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2016-30689 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.3.1; A17.2.2; 26.4.1; 26.7.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại FILIP  (VN) 
Quang Trung, xã Thanh Hà, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 
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(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; nồi cơm điện; máy lạnh; ấm điện; thiết bị làm nước nóng. 
 

(210) 4-2016-30690 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
truyền thông Tam Nguyên  
(VN) 
Tầng 3 tòa T6-08 tổng cục V- Bộ Công 
An, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi. 
 

Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2016-30691 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe Pháp  (VN) 
20 Phạm Nhữ Tăng, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 

trong y tế, thực phẩm chức năng cho trẻ em và người lớn. 
 

 
(210) 4-2016-30692 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MI LO PHA  (VN) 
91/6 Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Băng keo dán cá nhân để băng vết thương; bông, băng, gạc dùng trong ngành 
y; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; băng vệ sinh; dược phẩm; thực phẩm chức năng 
dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2016-30693 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; 1.15.15; A25.7.7 
(591) Xanh lá cây, cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục 
WISDOMLAND  (VN) 
129/2 Bình Qưới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm dạng in; tài liệu giảng dạy; dụng cụ giảng dạy (không bao gồm máy 
móc); sách; vở; bút (viết). 

 
Nhóm 25: Quần áo; váy (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); cà vạt; thắt 
lưng (trang phục). 

 
Nhóm 35: Xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường; tư vấn quản lý kinh doanh; nhượng 
quyền thương mại; mua bán và xuất nhập khẩu: sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (như: 
bút bi các loại, bút chì các loại, bút lông các loại, bút dạ quang các loại, bút xóa các loại, 
giấy dán các loại, đồ cắt băng keo các loại dùng cho văn phòng, đồ bấm ghim các loại, 
bấm lỗ các loại dùng cho văn phòng, ghim kẹp các loại dùng cho văn phòng, ghim bấm 
các loại dùng cho văn phòng, dao rọc giấy các loại, dụng cụ gỡ ghim các loại dùng cho 
văn phòng, đĩa pha màu các loại, ruột chì bấm các loại, dấu số nhảy các loại, giá nhỏ để 
đỡ và chặn sách các loại, keo dán các loại dùng cho văn phòng hoặc gia đình), quần áo, 
váy (trang phục), đồ đi ở chân, đồ đội đầu (trang phục), cà vạt, thắt lưng (trang phục). 

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông; đào tạo cao đẳng, 
đại học và sau đại học; dạy nghề; dạy ngoại ngữ; dạy tin học; xuất bản sách.  

 

 
(210) 4-2016-30694 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; 24.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH võ thuật cổ 
truyền quyền anh Bình Định  
(VN) 
Số 121A đường Trần Hưng Đạo, phường 
Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà; thịt heo; thịt bò; trứng gà. 

 
Nhóm 31: Gà giống; gà thịt còn sống; heo giống; heo thịt còn sống; bò thịt còn sống; trái 
cây tươi. 

 

 
(210) 4-2016-30695 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Thiên Phúc Hưng  
(VN) 
Số 127 phố Phan Văn Trường, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy làm mát không khí bằng bay hơi dùng cho gia 
đình; máy làm mát không khí bằng bay hơi dùng cho công nghiệp; quạt điện.  

 

 
(210) 4-2016-30696 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 2.9.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo & cung 
ứng nhân sự AKI JOB  (VN) 
Số 3, lô TT6, khu 5 (7.3 và 8.1), phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Văn phòng giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân sự; thăm dò dư luận; quảng 

cáo; tuyển dụng lao động; dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao. 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn giáo dục); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch 
vụ phiên dịch viên; giảng dạy; đào tạo nghề. 

 

 
(210) 4-2016-30698 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.11; 26.4.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo & cung 
ứng nhân sự AKI JOB   (VN) 
Số 3, lô TT6, khu 5 (7.3 và 8.1), phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn giáo dục); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch 
vụ phiên dịch viên; giảng dạy; đào tạo nghề. 

 

 
(210) 4-2016-30700 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; 5.5.1; 26.4.2; 8.1.19 
(591) Nâu, nâu đậm, hồng, hồng đậm, đen, 

vàng, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

Belcholat  (VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 
kẹo.  
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(210) 4-2016-30701 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 25.7.25; 2.9.1; 5.5.19; 8.1.19 

(591) Xanh nước biển nhạt, xanh ngọc, đen, 

trắng, vàng nhạt,, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần sô cô la 
Belcholat  (VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 

kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-30705 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.7.13; 3.9.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GYK  (VN) 
4A Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các loại sản phẩm nông sản và thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2016-30706 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A5.11.5 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đen, nâu, 

nâu đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất nấm 
linh chi Thuỷ Tiên  (VN) 
Số 81A Lê Lợi, phường Phước Hiệp, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 31: Nấm giống; rau nấm tươi; nấm tươi; bịch phôi nấm chưa qua chế biến.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1426 

(210) 4-2016-30707 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân; mỹ phẩm; mỹ phẩm chống nhăn; 

tinh dầu; mặt nạ gói (làm đẹp); mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; 

mỹ phẩm chăm sóc da dạng nước; mỹ phẩm cho mặt và cơ thể; kem tay; nước hoa, mỹ 

phẩm tẩy trang dạng sữa, gel, chất lỏng hoặc kem; mỹ phẩm cho da đầu; chất tẩy rửa mặt; 

bọt làm sạch da; men cho móng tay, chân; mỹ phẩm cho tóc và da đầu; bông và que bông 

cho mục đích thẩm mỹ; chế phẩm làm sạch.  
 

 
(210) 4-2016-30708 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân; mỹ phẩm; mỹ phẩm chống nhăn; 

tinh dầu; mặt nạ gói (làm đẹp); mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; 

mỹ phẩm chăm sóc da dạng nước; mỹ phẩm cho mặt và cơ thể; kem tay; nước hoa, mỹ 

phẩm tẩy trang dạng sữa, gel, chất lỏng hoặc kem; mỹ phẩm cho da đầu; chất tẩy rửa mặt; 

bọt làm sạch da; men cho móng tay, chân; mỹ phẩm cho tóc và da đầu; bông và que bông 

cho mục đích thẩm mỹ; chế phẩm làm sạch. 
 

 
(210) 4-2016-30709 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót; tất dài; tất ngắn; áo mưa; quần áo thể thao; đồ đi chân; quần áo; quần 

dài, quần soóc; quần đùi.  
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(210) 4-2016-30710 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ cắt móng tay, chân dùng 

điện và không dùng điện; dao gập nhiều chức năng; lưỡi dao cạo; dao cạo dùng một lần; 
dao (dụng cụ cầm tay); dĩa (dụng cụ cầm tay); thìa (dụng cụ cầm tay); dụng cụ mở hộp 
(không dùng điện); kéo cắt đa năng.  

 

 
(210) 4-2016-30711 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ cắt móng tay, chân dùng 

điện và không dùng điện; dao gập nhiều chức năng; lưỡi dao cạo; dao cạo dùng một lần; 
dao (dụng cụ cầm tay); dĩa (dụng cụ cầm tay); thìa (dụng cụ cầm tay); dụng cụ mở hộp 
(không dùng điện); kéo cắt đa năng.  

 

 
(210) 4-2016-30712 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót, tất dài; tất ngắn; áo mưa; quần áo thể thao, đồ đi chân; quần áo; quần 

dài, quần soóc; quần đùi.  
 

 
(210) 4-2016-30713 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không có cồn, đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống từ nước quả ép không có cồn; si rô 
dùng cho đồ uống; chế phẩm làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-30714 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không có cồn, đồ 

uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống từ nước quả ép không có cồn; si rô 
dùng cho đồ uống; chế phẩm làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-30715 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 31: Tảo cho tiêu dùng con nguời hoặc động vật; hạt (ngũ cốc); rau tươi; đậu giá 

tươi; thức ăn cho vật nuôi; hoa quả tươi; ổ rơm cho vật nuôi.  
 

 
(210) 4-2016-30716 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Tảo cho tiêu dùng con nguời hoặc động vật; hạt (ngũ cốc); rau tươi; đậu giá 

tươi; thức ăn cho vật nuôi; hoa quả tươi; ổ rơm cho vật nuôi.  
 

 
(210) 4-2016-30717 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 14: Vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); ghim cài ve áo để trang sức. 
 

 
(210) 4-2016-30719 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ lấy ráy tai.  

 

 
(210) 4-2016-30720 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Mặt nạ phòng độc để lọc không khí.  

 

 
(210) 4-2016-30722 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); ghim cài ve áo để trang sức.   

 

 
(210) 4-2016-30724 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ lấy ráy tai.  
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(210) 4-2016-30725 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Mặt nạ phòng độc để lọc không khí.  
 

 
(210) 4-2016-30726 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) GS RETAIL CO., LTD.  (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 26: Kim khâu quần áo (không dùng cho máy may); cặp tóc; kẹp tóc. 

 

 
(210) 4-2016-30728 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia.  
 

 
(210) 4-2016-30729 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 34: Bật lửa cho người hút thuốc; hộp thuốc lá; các vật dụng cho người hút thuốc. 
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(210) 4-2016-30730 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh (thư hoặc tài sản); chuyển giao hàng theo đơn đặt 

hàng trực tuyến; trung tâm phân phối hậu cần. 
 

 
(210) 4-2016-30731 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 20: Cũi cho vật nuôi trong gia đình.  

 

 
(210) 4-2016-30732 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 18: ¤ dù; lọng [ô che nắng]; giày dép cho vật nuôi; quần áo cho vật nuôi; túi đựng 

mỹ phẩm có thể mang đi được; dây và vòng cổ dùng cho chó. 
 

 
(210) 4-2016-30733 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà.  
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(210) 4-2016-30734 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 24: Vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải; khăn vải dùng để tẩy trang; khăn rửa 

bát; vải đã phác hoạ hoạ tiết để thêu. 
 

 
(210) 4-2016-30737 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.4.4 
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển kính Thuận Thành  (VN) 
117 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm kính xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-30739 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 26: Kim khâu quần áo (không dùng cho máy may); cặp tóc; kẹp tóc. 

 

 
(210) 4-2016-30741 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 18: ¤ dù; lọng [ô che nắng]; giày dép cho vật nuôi; quần áo cho vật nuôi; túi đựng 

mỹ phẩm (không có đồ bên trong) có thể mang đi được; dây và vòng cổ dùng cho chó. 
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(210) 4-2016-30742 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 20: Cũi cho vật nuôi trong gia đình.  

 

 
(210) 4-2016-30744 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2016-30745 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia.  
 
 

(210) 4-2016-30746 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 24: Vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải; khăn vải dùng để tẩy trang; khăn rửa 

bát; vải đã phác hoạ hoạ tiết để thêu. 
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(210) 4-2016-30748 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.  (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 34: Bật lửa cho người hút thuốc; hộp thuốc lá; các vật dụng cho người hút thuốc. 

 

 
(210) 4-2016-30750 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại xất nhập khẩu An Phú 
Minh  (VN) 
93 đường số 13, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay hoạt động bằng khí nén như: máy bắn đinh, máy bắt ốc vít; 

máy khoan; máy cắt; máy mài. 
 

 
(210) 4-2016-30751 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại xất nhập khẩu An Phú 
Minh  (VN) 
93 đường số 13, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay hoạt động bằng khí nén như: máy bắn đinh, máy bắt ốc vít; 

máy khoan; máy cắt. 
 

 
(210) 4-2016-30752 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Võ Tiến Huy   (VN) 
Số 625 Định An, xã Hiệp An, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi.  
 

 
(210) 4-2016-30753 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao Đức 
Huy   (VN) 
266 Võ Văn Ngân, phuờng Bình Thọ, 
quận Thu Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, vải, quần, áo, giày, dép, mũ, vớ, khăn, dụng cụ chơi thể thao, thiết bị 

tập thể thao.  
 

 
(210) 4-2016-30755 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2016-30756 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

(210) 4-2016-30757 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.13.1; A26.11.8; A26.11.7; 24.17.5 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Phòng chẩn đoán y học khoa 
học Hoàn Hảo 2.  (VN) 
80A Tôn Đức Thắng, ấp Thượng 3, thị 
trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An 
Giang  
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(511)   Nhóm 44: Khám chữa bệnh, các dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2016-30760 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.4.2; 3.6.6; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 
biến xuất nhập khẩu Khải 
Nam  (VN) 
Tổ 10, ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 40: Giết mổ gia súc; bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác bằng hình thức 

đông lạnh; chế biến thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-30761 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.14; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương nhạt, 

xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Trần Thế Hạnh   (VN) 
Thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2016-30762 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.10; 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần E.B.C mỹ 
phẩm Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  
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(210) 4-2016-30764 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.3.2 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại trực tuyến 
Terabuy  (VN) 
Số 55, tổ 44A, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi 

ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này; các dịch vụ này có thể được 
cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hóa hoặc thông qua thư đặt hàng từ ca ta 
lo hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, quản lý kinh doanh, quản lý văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2016-30765 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Phan Nam  
(VN) 
595/35 Cách Mạng Tháng 8, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; hộp mực in.  

 

 
(210) 4-2016-30770 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, ngọc 

lam, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại trách 

nhiệm hữu hạn một thành 
viên Đại Dương  (VN) 
199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân 

hàng, bất động sản]; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền.  
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(210) 4-2016-30771 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, ngọc 

lam, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại trách 

nhiệm hữu hạn một thành 
viên Đại Dương  (VN) 
199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân 

hàng, bất động sản]; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền.  
 

 
(210) 4-2016-30772 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.17.18; A26.11.12; A16.1.11 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, ngọc 

lam, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại trách 

nhiệm hữu hạn một thành 
viên Đại Dương  (VN) 
199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền.  

 

 
(210) 4-2016-30773 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A2.9.16; A26.11.12; A24.15.11 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, ngọc 

lam 
(731) Ngân hàng thương mại trách 

nhiệm hữu hạn một thành 
viên Đại Dương   (VN) 
199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền.  

 

 
(210) 4-2016-30774 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(731) 1. Nguyễn Nhật Việt  (VN) 

Số 05 phố Tôn Thất Thiệp, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

2. Lê Thùy Giang  (VN) 
Số 05 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón các loại thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang bao gồm, quần áo, giày dép và mũ nón các loại; túi 
xách, cặp da, ba lô, vali, ví bỏ túi, túi thể thao, bộ đồ du lịch, thắt lưng; kính mắt, đồ trang 
sức, vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn).  

 

 
(210) 4-2016-30777 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Nguyễn Văn Bình  (VN) 

Thôn Lai Triều, xã Thụy Dương, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Tăm. 

 

 
(210) 4-2016-30779 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.2 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

quốc tế ALHACO  (VN) 
93 đường Kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm; thanh nhôm định hình.  
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(210) 4-2016-30780 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần An Đạt Phát 

Sài Gòn  (VN) 
122 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng; ống nước bằng nhựa cứng; khớp nối ống 
nước bằng nhựa cứng. 

 
Nhóm 35: Mua bán ống nhựa cứng dùng trong xây dựng, ống nước bằng nhựa cứng, khớp 
nối ống nước bằng nhựa cứng. 

 

 
(210) 4-2016-30781 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Bi 

Nguyễn  (VN) 
12/2 ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Máy xăm thẩm mỹ; máy xóa xăm thẩm mỹ và phụ kiện: kim xăm. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy xăm, các linh kiện thuộc ngành xăm: kim xăm, mực xăm, máy 
xóa xăm.  

 

 
(210) 4-2016-30782 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25; A25.3.3 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Bi 

Nguyễn   (VN) 
12/2 ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Máy xăm thẩm mỹ; máy xóa xăm thẩm mỹ và phụ kiện: kim xăm.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy xăm, các linh kiện thuộc ngành xăm: kim xăm, mực xăm, máy 
xóa xăm.  
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(210) 4-2016-30783 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 21.1.17 
(591) Hồng, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hina  (VN) 
95/2/11 Lê Tấn Bê, khu phố 2, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-30784 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 26.4.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn Credent  (VN) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tham gia tố tụng tại tòa án nhân dân các cấp; dịch vụ tham gia 
tố tụng trọng tài; tư vấn pháp luật; đại diện pháp lý; đại diện ngoài tố tụng; các dịch vụ 
pháp lý khác. 

 

 
(210) 4-2016-30785 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; A26.4.24; 26.4.7 (540) 

  

(731) Phan Thị Hoàng Mai  (VN) 
Căn hộ 105 lầu 1, 675A Nguyễn Kiệm, 
phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-30786 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại trang thiết bị y 
tế Việt Đức  (VN) 
68/116 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30787 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại trang thiết bị y 
tế Việt Đức   (VN) 
68/116 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; thiết bị và dụng cụ y tế; 

vòng tránh thai.  
 

 
(210) 4-2016-30788 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Alpha Pháp  (VN) 
Tổ 1 Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30789 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm An 
Thịnh  (VN) 
68/118 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30790 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE  (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30791 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-30792 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30793 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Sáng Tạo Âu 

Châu  (VN) 
162 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30794 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và thiết bị y tế Thịnh Vượng.  
(VN) 
Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30795 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Elite 
Việt Nam  (VN) 
Số 255 Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2016-30796 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Trung Đỉnh  (VN) 
Xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh nước, thiết bị lọc nước uống, bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi 
ấm, đốt nóng], thiết bị đun nước, vòi hoa sen, chậu rửa và chậu rửa gắn cố định. 

 

 
(210) 4-2016-30797 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.6 

(591) Trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giao nhận 
vận chuyển và thương mại 
Đại Hùng Phát  (VN) 
Số 3, cư xá Độc Lập, đường Độc Lập, 
phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-30798 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.6; 26.1.2; 1.15.23; 24.15.3; 26.3.23; 
26.13.25; A5.1.5; A5.1.16 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Akati Wood 
(Việt Nam)  (VN) 
Số 3, Vsip II, đường số 6, KCN Việt 
Nam - Singpaore II, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại (các sản phẩm bằng gỗ như: ván ép, 

ván cốp pha dùng trong xây dựng).  
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(210) 4-2016-30799 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 25.1.6 
(591) Nâu, cam, xanh dương, xanh lá, đỏ cam 

(540) 

  

(731) Lê Minh Hồ  (VN) 
Số 22, khu phố Cây Da, phường Thạnh 
Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên; dược phẩm; thuốc 

chữa bệnh cho người. 
 

Nhóm 30: Kẹo mè; kẹo từ gạo lứt; kẹo hạt sen; bánh ống dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2016-30800 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Xuất nhập khẩu Thái Thành 
Nhân   (VN) 
E7/211A, quốc lộ 50, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề lá bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; 

thanh ray trượt bằng kim loại; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện. 
 

Nhóm 09: Khóa điện; khóa điện từ.  
 

 
(210) 4-2016-30801 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.25; 26.13.25; 2.9.1; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH thương mại 

T.M.T   (VN) 
236/17/2 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục lót cho nữ; giày dép cho nữ.  
 

 
(210) 4-2016-30802 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.25; 25.7.25 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

T.M.T    (VN) 
236/17/2 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục lót cho nữ; giày dép cho nữ.  
 

 
(210) 4-2016-30803 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại và Sản xuất Sơn 
Linh Thư  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 23, tổ 10, cụm 1, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2016-30804 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại và Sản xuất Sơn 
Linh Thư   (VN) 
Số nhà 30, ngõ 23, tổ 10, cụm 1, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-30807 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.20; 3.7.10; 25.1.6; A25.1.10; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tổ Yến Việt  (VN)
Số 2a ngách 1064/22 ngõ 1064 đường 
Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm tổ yến (đã qua chế biến). 
 

Nhóm 31: Sản phẩm tổ yến (chưa qua chế biến). 
 

 
(210) 4-2016-30808 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 3.7.20; 3.7.10; 26.1.2; A25.1.10; 

25.1.6 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tổ Yến Việt  
(VN) 
Số 2a ngách 1064/22 ngõ 1064 đường 
Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (đã qua chế biến).  
 

Nhóm 31: Tổ yến (chưa qua chế biến).  
 

 
(210) 4-2016-30809 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.7.23; 2.7.20; 2.7.25 
(591) Ghi, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

Di Động  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 
về; phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.    
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Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 
tin giải trí, thông tin về nơi giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, 
dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn 
dựng chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2016-30810 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.2; 1.15.23; A26.1.24 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

Di Động  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 
về; phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.    

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 
tin giải trí, thông tin về nơi giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, 
dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn 
dựng chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2016-30811 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Bột mỳ và chế phẩm được làm từ ngũ cốc; gia vị; sô cô la; ngũ cốc; thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kẹo gôm; kẹo; bánh gạo, nước tương và bột nhão làm từ bột 

đậu tương; nước sốt (gia vị); đường cho thực phẩm; đá lạnh; bánh mỳ kẹp thịt 

(hamburger); pizza; bánh mỳ kẹp xúc xích (hot dogs); bánh bao kiểu Hàn Quốc (mandu); 

cơm được nấu chín cuộn với lá dong biển khô kiểu Hàn quốc (Gimbap); cơm cuộn 

Gimbap hình tam giác; cơm được đóng gói (cơm nắm); bánh mỳ kẹp thịt (sandwiches); 
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rau trộn với hải sản và nước sốt mù tạt (nước sốt sa lát); mỳ xào với rau; đồ uống trên cơ 

sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; trà (chè); bánh kẹo; bánh rán 

hình tròn; bánh mỳ; kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-30812 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bột mỳ và chế phẩm được làm từ ngũ cốc; gia vị; sô cô la; ngũ cốc; thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kẹo gôm; kẹo; bánh gạo, nước tương và bột nhão làm từ bột 

đậu tương; nước sốt (gia vị); đường cho thực phẩm; đá lạnh; bánh mỳ kẹp thịt 

(hamburger); pizza; bánh mỳ kẹp xúc xích (hot dogs); bánh bao kiểu Hàn Quốc (mandu); 

cơm được nấu chín cuộn với lá dong biển khô kiểu Hàn quốc (Gimbap); cơm cuộn 

Gimbap hình tam giác; cơm được đóng gói (cơm nắm); bánh mỳ kẹp thịt (sandwiches); 

rau trộn với hải sản và nước sốt mù tạt (nước sốt sa lát); mỳ xào với rau; đồ uống trên cơ 

sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; trà (chè); bánh kẹo; bánh rán 

hình tròn; bánh mỳ; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2016-30813 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, làm lạnh, phơi khô hoặc nấu chín; đậu được làm lạnh; 

phấn hoa đã chế biến làm thực phẩm; các thực phẩm chủ yếu được làm từ trái cây; rau đã 

qua chế biến; nước ép rau dùng để nấu ăn; sữa và các sản phẩm sữa; đậu đuợc chế biến 

làm thực phẩm (bao gồm đậu phụ và các thực phẩm được chế biến từ đậu phụ); các thực 

phẩm được chế biến từ đậu phụ; thực phẩm được làm từ cá và loài động vật có vỏ như 

tôm, cua, ngao, sò, trai, rong biển đã chế biến (thực phẩm); thực phẩm được làm từ dầu và 

mỡ; trứng được chế biến làm thực phẩm; trứng; cá và động vật có vỏ cứng (không còn 

sống) (bao gồm cả đông lạnh hoặc bảo quản bằng muối); cá được chế biến nặn thành 

bánh như hình tròn, hình vuông hoặc dạng thanh; táo tía cho thực phẩm; tôm tẩm bột; thịt 

gà chua ngọt; thịt gà; thịt lợn chua ngọt; thịt vịt xông khói; thịt lợn cotlet; sườn tẩm ướp 

nướng; thịt đã qua chế biến; chân giò lợn; món ăn phụ (như khoai tây chiên, sa lát rau 

quả, rau củ luộc); thịt.  
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(210) 4-2016-30814 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, làm lạnh, phơi khô hoặc nấu chín; đậu được làm lạnh; 

phấn hoa đã chế biến làm thực phẩm; các thực phẩm chủ yếu được làm từ trái cây; rau đã 
qua chế biến; nước ép rau dùng để nấu ăn; sữa và các sản phẩm sữa; đậu được chế biến 
làm thực phẩm (bao gồm đậu phụ và các thực phẩm được chế biến từ đậu phụ); các thực 
phẩm được chế biến từ đậu phụ; thực phẩm được làm từ cá và loài động vật có vỏ như 
tôm, cua, ngao, sò, trai, rong biển đã chế biến (thực phẩm); thực phẩm được làm từ dầu và 
mỡ; trứng được chế biến làm thực phẩm; trứng; cá và động vật có vỏ cứng (không còn 
sống) (bao gồm cả đông lạnh hoặc bảo quản bằng muối); cá được chế biến nặn thành 
bánh như hình tròn, hình vuông hoặc dạng thanh; táo tía cho thực phẩm; tôm tẩm bột; thịt 
gà chua ngọt; thịt gà; thịt lợn chua ngọt; thịt vịt xông khói; thịt lợn cotlet; sườn tẩm ướp 
nướng; thịt đã qua chế biến; chân giò lợn; món ăn phụ (như khoai tây chiên, sa lát rau 
quả, rau củ luộc); thịt. 

 
 

(210) 4-2016-30815 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; bàn chải dùng cho móng chân, tay hoặc tóc; dụng cụ làm sạch 

và cọ rửa (cầm tay, không dùng điện); đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; 
dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu nướng (không dùng điện); lược và bọt biển (dùng cho mục 
đích gia dụng); cốc dùng một lần không bằng kim loại quý; bộ đồ ăn (trừ dao, dĩa và 
thìa); đồ chứa đựng cách nhiệt đựng thức ăn và đồ uống; đĩa dùng một lần; bót để đi giày.  

 

 
(210) 4-2016-30816 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; bàn chải dùng cho móng chân, tay hoặc tóc; dụng cụ làm sạch 

và cọ rửa (cầm tay, không dùng điện); đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; 
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dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu nướng (không dùng điện); lược và bọt biển (dùng cho mục 
đích gia dụng); cốc dùng một lần không bằng kim loại quý; bộ đồ ăn (trừ dao, dĩa và 
thìa); đồ chứa đựng cách nhiệt đựng thức ăn và đồ uống; đĩa dùng một lần; bót để đi giày. 

 

 
(210) 4-2016-30817 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 16: Hồ dán và chất kết dính khác cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; hình dán, 

giấy dán (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); bao gói 
bằng bìa cứng dùng đựng thực phẩm; giấy ướt; giấy vệ sinh; dải đệm bằng giấy dùng để 
bịt kín các khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước mưa hoặc gió; lá thiếc mỏng (giấy bạc) dùng 
cho nhà bếp; bìa cứng 2 lớp (có tạo sóng ở giữa); đồ chứa đựng bằng giấy.  

 

(210) 4-2016-30818 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 16: Hồ dán và chất kết dính khác cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; hình dán, 

giấy dán (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); bao gói 
bằng bìa cứng dùng đựng thực phẩm; giấy ướt; giấy vệ sinh; dải đệm bằng giấy dùng để 
bịt kín các khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước mưa hoặc gió; lá thiếc mỏng (giấy bạc) dùng 
cho nhà bếp; bìa cứng 2 lớp (có tạo sóng ở giữa); đồ chứa đựng bằng giấy. 

 

(210) 4-2016-30819 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Y Tâm  (VN) 
13-15 đường 267A Ba Tơ, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; hóa chất dùng trong ngành y.  
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Nhóm 10: Trang thiết bị y tế như: máy xét nghiệm sinh hóa, máy phân tích nước tiểu, 
khẩu trang y tế, máy xét nghiệm huyết học, ống xét nghiệm sinh hóa.  

 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, hóa chất dùng trong ngành y, trang thiết bị y tế như: máy 
xét nghiệm sinh hóa, máy phân tích nước tiểu, khẩu trang y tế, máy xét nghiệm huyết học, 
ống xét nghiệm sinh hóa, mua bán linh kiện điện tử  máy vi tính, thực phẩm, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-30820 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 

lạnh Hưng Trí  (VN) 
51 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần mềm máy tính ghi sẵn; phần 

mềm giám sát và điểu khiển từ xa với các thiết bị công nghiệp. 
Nhóm 45: Dịch vụ giám sát và cảnh báo an toàn đối với các thiết bị công nghiệp, dịch vụ 
giám sát và cảnh báo an ninh, an toàn đối với kho. 

 

 
(210) 4-2016-30821 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HITACHI APPLIANCE KABUSHIKI 

KAISHA (D/B/A HITACHI 
APPLIANCES, INC.)   (JP) 
15-12, Nishi Shimbashi 2-chome, 
Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi nấu cơm chạy điện, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2016-30822 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A5.3.13; 25.7.20; 26.1.2; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây nhạt, nâu, đỏ, trắng, xanh lá 

cây đậm, xanh cỏ úa 
(731) Hồ Xuân Hưng  (VN) 

Thôn 11, xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp, 
tỉnh Đắk Nông  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2016-30823 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 

(591) Hồng đậm, trắng 

(731) Công ty TNHH Đầu tư TTS Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ nón; giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-30824 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) LI YUEH YING  (TW) 

No.82, Qinan Rd., Dashe Dist., 

Kaohsiung City 81546, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 

trà; bánh quy; bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-30825 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) LI YUEH YING  (TW) 

No.82, Qinan Rd., Dashe Dist., 

Kaohsiung City 81546, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện, bao gồm cả trà 

sữa trân châu, nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ phòng trà (cung cấp đồ uống trên 

cơ sở trà và các đồ ăn nhẹ do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn; dịch vụ tư vấn, tham 

vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên (không nhằm mục đích 

thương mại, quảng cáo).  
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(210) 4-2016-30826 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(731) MIZUHADA GROUP CO., LTD.   (TH) 

284/1 Soi Rama 3 Soi 77, Nang Linchi 
Rd., Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 
10120 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm 

trang điểm; mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da.  

 

 
(210) 4-2016-30828 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Summit  (VN) 

Số nhà 14 tổ 1 hẻm 475/41/22, đường 
Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục đào tạo tin học; dịch vụ đào tạo 

ngoại ngữ.  
 

 
(210) 4-2016-30832 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xám, vàng, đỏ, xanh 
(731) Đinh Trọng Vỹ   (VN) 

Hòa Bình, xã An Hòa, huyện Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 36: Quyên góp quĩ từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện.  
 

 
(210) 4-2016-30833 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Nguyễn Hải Phương   (VN) 

01 đường 17, khu dân cư Bình Hưng, ấp 
2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-30836 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu, nước giải 
khát Tây Đô  (VN) 
KM 9,2 đường Thăng Long, Nội Bài, 
khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không có cồn. 

 

 
(210) 4-2016-30837 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) ALCOA INC.   (US) 

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella 
Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15212-
5858, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 12: Bộ phận của phương tiện giao thông trên bộ, cụ thể là bánh xe.  

 

 
(210) 4-2016-30838 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) ALCOA INC.    (US) 

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella 
Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15212-
5858, United States of America   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe của phương tiện giao thông trên bộ và máy bay có một lớp cản đất bên 

ngoài bánh xe.  
 

 
(210) 4-2016-30839 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ALCOA INC.   (US) 

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella 
Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15212-
5858, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1457 

(511)   Nhóm 12: Bộ phận của phương tiện giao thông trên bộ, cụ thể là bánh xe có chứa lớp bảo 

vệ cho mép vành bánh xe không bị ăn mòn.  
 

 
(210) 4-2016-30840 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) ALCOA INC.   (US) 

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella 

Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15212-

5858, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 12: Bộ phận cấu tạo của bánh xe sử dụng cho các phương tiện giao thông trên bộ 

để bảo vệ bánh xe tránh khỏi bị trầy xước sơn, rạn nứt, cào xước/ rạch, bong tróc, ăn mòn, 

bụi bẩn, và xỉn màu, được bán như một bộ phận không thể thiếu của bánh xe. 
 

 
(210) 4-2016-30841 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) ALCOA INC.    (US) 

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella 

Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15212-

5858, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim nhôm dùng để chế tạo bánh xe cộ.  
 

 
(210) 4-2016-30842 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) ALCOA INC.   (US) 

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella 

Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15212-

5858, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 12: Bánh xe cộ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1458 

(210) 4-2016-30843 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ALCOA INC.  (US) 

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella 
Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15212-
5858, United States of America   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-30844 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) ALCOA INC.    (US) 

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella 
Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15212-
5858, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 12: Vỏ bọc đai ốc bánh xe dùng cho bánh xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-30845 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) KOGIN THAI CO., LTD.   (TH) 

30/804 Moo 2 Rangsit-Nakornnayok 67 
Rd, T.Klongsam A.Klongluang 
Pathumtanee 12120, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), phân phối dược phẩm và thực phẩm chức năng; mua 
bán mỹ phẩm; kinh doanh (mua bán) máy móc, thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30846 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12 
(731) CHONG SING YUEN  (HK) 

15/F., E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chaiwan, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Công cụ cắt [dụng cụ cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ cắt để cắt, tỉa và xén 
[dụng cụ cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ cắt dây, vận hành bằng tay; dao có lưỡi thụt 
vào được (dụng cụ cắt) [dụng cụ cầm tay thao tác thủ công]; dao cắt răng chạy tròn [dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ cắt ống [dụng cụ cầm tay thao tác thủ công].  

 
Nhóm 16: Dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; máy hủy giấy sử dụng cho văn phòng; dao 
xén giấy sử dụng cho văn phòng [đồ dùng văn phòng].  

 

 
(210) 4-2016-30847 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bất động 
sản Linkgroup  (VN) 
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 

sản; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-30848 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bất động 
sản Linkgroup  (VN) 
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; phân tích tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính; dịch vụ 

ủy thác trong lĩnh vực tài chính; quỹ đầu tư; đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2016-30849 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bất động 
sản Linkgroup  (VN) 
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ giao hàng; dịch 
vụ vận chuyển hàng hóa; thông tin về lĩnh vực vận tải. 

 

 
(210) 4-2016-30850 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản LINKGROUP   (VN) 
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (spa-resort); đặt chỗ khách sạn; cho thuê hội 

trường, hội nghị phòng cưới; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-30851 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản LINKGROUP  (VN) 
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm công nghệ, cụ thể là, máy tính và linh kiện máy 

tính, phần mềm máy tính, điện thoại, sản phẩm điện tử (tivi, loa, đài, đầu phát HD, đầu 
quay đĩa, đầu viđêô, thiết bị thu và phát âm thanh, thiết bị ghi và phát hình ảnh) và linh 
kiện đi kèm các sản phẩm nêu trên. 

 

 
(210) 4-2016-30852 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản LINKGROUP  (VN) 
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm nông sản, rau sạch, hoa quả tươi, hạt 

giống thực vật, cây giống, củ tươi, rau củ quả đã được bảo quản, rau củ quả đã sấy khô, 
rau củ quả đã đóng hộp, trải cây được bảo quản, trái cây đóng hộp, thực phẩm tươi sống 
(động vật sống, gia cầm sống, hải sản còn sống), các sản phẩm thực phẩm được chế biến 
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từ thủy hải sản, gia cầm, gia súc; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) 
các sản phẩm nông sản, rau sạch, hoa quả tươi, hạt giống thực vật, cây giống, củ tươi, rau 
củ quả đã được bảo quản, rau củ quả đã sấy khô, rau củ quả đã đóng hộp, trái cây được 
bảo quản, trái cây đóng hộp, thực phẩm tươi sống (động vật sống, gia cầm sống, hải sản 
còn sống), các sản phẩm thực phẩm được chế biến từ thủy hải sản, gia cầm, gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-30853 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản LINKGROUP  (VN) 
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu, dược phẩm, dụng cụ - thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2016-30855 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản LINKGROUP  (VN) 
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối đồ gỗ nội thất như, giường, tủ, kệ, bàn, 

ghế, khung gương, khung ảnh bằng gỗ, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc dùng trong văn phòng 
bằng gỗ. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2016-30856 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh coban, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Quốc Tế Việt - Nhật  (VN) 
Số 3 ngõ 347 đường Đại Mỗ, phường Đại 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1462 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga (đồ uống) và các loại đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2016-30857 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Quốc Tế Việt - Nhật  (VN) 
Số 3 ngõ 347 đường Đại Mỗ, phường Đại 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga (đồ uống) và các loại đồ uống không có cồn 
 

 
(210) 4-2016-30860 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A26.11.12 

(591) Trắng, nâu, vàng, da cam 
(731) Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải 

HÀ   (VN) 
25 - 27 đường Trương Định, phường 

Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gạo; sô cô la; cao cao; thạch (dạng bánh kẹo).  

 
 

(210) 4-2016-30861 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.13.25; A24.15.7; A24.15.11 

(731) Cơ sở sản xuất Cộng đồng HT  
(VN) 
Thôn Hương Cát, xã Duy Hải, huyện 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón), miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1463 

(210) 4-2016-30862 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức   (VN) 
Số 71-26, khu phố Kinh B, thị trấn Tân 
Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá; chất kích thích sinh trưởng cây trồng, chất kích thích tố 

để điều hòa sinh trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
cây thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 

 

 
(210) 4-2016-30865 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Dịch vụ Hoàng Dương  (VN) 
686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồ vải vóc (chăn, ga, gối, đệm), đồ trang sức (vòng, khuyên tai, 
kẹp cà vạt, trâm cài đầu, hộp đựng trang sức); dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh 
doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch vụ hỗ trợ quản lý các 
doanh nghiệp. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo; sửa chữa quần áo; gia công may mặc quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-30866 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC.   (US) 
Neenah, Winconsin 54956, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng một lần và quần tã.  
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(210) 4-2016-30867 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 9.7.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC  

(US) 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 
75254, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm (không còn sống), thịt gà nấu chín, và 

thịt gà đông lạnh; trái cây và rau củ đã được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín, 
pho mát (phô mai) làm lớp phủ trên bề mặt của bánh pizza. 

 
Nhóm 30: Bánh pizza; món khai vị mì ông đã được chế biến. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-30868 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 9.7.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC  

(US) 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 
75254, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm (không còn sống), thịt gà nấu chín, và 

thịt gà đông lạnh; trái cây và rau củ đã được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín, 
pho mát (phô mai) làm lớp phủ trên bề mặt của bánh pizza. 

 
Nhóm 30: Bánh pizza; món khai vị mì  ống đã được chế biến. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-30870 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-30871 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ và sáng tạo Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà DC, 144 Đội Cấn, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm cho người khác; dịch vụ trung gian thương mại; 

cho thuê không gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ thương mại 
điện tử cụ thể là cung cấp thông tin về sản phẩm qua mạng lưới viễn thông cho mục đích 
quảng cáo và bán hàng.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; nghiệp vụ thanh toán (tài chính).  

 

 
(210) 4-2016-30872 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15 
(591) Tím, tím đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Hoa Tâm 
Việt   (VN) 
6/20 Tân Hóa, phường 1, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa và cây; mua bán hoa tươi cây cảnh.  

 

 
(210) 4-2016-30873 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.20; 26.1.1; A26.1.18; A25.7.2 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông  (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻọ không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 
chế); màng nhựa in hoa. 

 

 
(210) 4-2016-30874 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.7.25; 5.5.19; 25.1.25; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông  (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 
chế); màng nhựa in hoa. 

 

 
(210) 4-2016-30875 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.5; 5.7.24 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông  (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 
chế); màng nhựa in hoa. 

 

 
(210) 4-2016-30876 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; 26.1.1; A26.1.18; 5.7.24; 5.7.25; 

25.5.5; 25.7.25; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 
chế); màng nhựa in hoa. 
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(210) 4-2016-30877 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.25; 5.5.19; 5.7.24; 26.1.1; A26.1.18; 

25.7.25; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 

cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 
chế); màng nhựa in hoa. 

 

 
(210) 4-2016-30878 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.7.24; 5.5.19; 

A25.7.2; 25.7.25 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 

cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 
chế); màng nhựa in hoa. 

 

 
(210) 4-2016-30879 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)  (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-30880 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 

The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 

Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 

Company No. 07701858, United 

Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2016-30881 (220) 04.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 

The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 

Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 

Company No. 07701858, United 

Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-30885 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.15; A26.4.24; 1.15.5; 11.3.18 

(591) Đen, cam, trắng 

(731) Hoàng Minh Nhật  (VN) 
Số 104, phố Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn 

Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán cà phê; cung cấp thực phẩm, đồ uống 

được thực hiện bởi nhà hàng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1469 

(210) 4-2016-30887 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A19.13.21; 3.1.4; 3.1.16; A25.3.3 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Growvet Việt 
Nam  (VN) 
Tổ 15, km 2.5 đường Phùng Hưng, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y: axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm vi 

khuẩn dùng trong y tế và thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm 

hóa học dùng cho mục đích thú y. 
 

 
(210) 4-2016-30889 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.4.1; A26.11.12 

(591) Trắng, tím, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất Dịch 
vụ Thương mại Đầu tư Tài 
Hùng  (VN) 
678 đường Điện Biên Phủ, phường 11, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Cá cơm khô, con ruốc, tôm tích phơi khô (tất cả đã qua chế biến), lạc (đậu 

phộng) đã chế biến, đậu hà lan muối. 

 

Nhóm 35: Mua bán: cá cơm, con ruốc, tôm tích phơi khô, lạc (đậu phộng), đậu hà lan 

muối, mì gói ăn liền, bánh kẹo, nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2016-30890 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Dương Thị Liêm  (VN) 
Phố Mới, thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà). 
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(210) 4-2016-30891 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.3.1; A1.3.7; 5.5.19; A5.5.22; 25.5.25 

(591) Vàng, hồng, trắng, xanh da trời, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Phước Hùng  (VN) 
31 Kim Biên, phường 13, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua Bán: trang thiết bị bảo hộ lao động: nón, ủng, võng, dây dù, giày thể thao, 

giày bata, bao tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang, vớ, găng tay các loại. 
 

 
(210) 4-2016-30892 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.1.15; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2; 

A5.3.13; A5.1.16 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Fococev Việt 
Nam  (VN) 
Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 

 

 
(210) 4-2016-30893 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 25.1.25 

(591) Vàng, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH nhà hàng - 
khách sạn Lê Thành  (VN) 
Số 266 - 268, Mai Anh Đào, phường 8, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
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(210) 4-2016-30894 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) JC KOREA CORP  (KR) 

77, Deokcheon-ro 72beon-gil, Manan-
gu, Anyang-si, Gyeonggi-do Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sơn móng; chất tẩy sơn móng; thuốc màu dùng cho móng (mỹ phẩm); dầu làm 

bóng móng; chế phẩm để chăm sóc móng; hình dán nghệ thuật cho móng; gel làm móng; 
móng tay, móng chân nhân tạo; mặt nạ (dành cho mục đích thẩm mỹ); mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-30895 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Nâu, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn 

Thắng  (VN) 
Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm mộc gia dụng như: giường; tủ; bàn; ghế; kệ. 
 

 
(210) 4-2016-30897 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.3.1; 26.13.25; 26.7.25; 

A14.3.13; A24.15.7 
(591) Vàng, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất Lê Viết Cương  

(VN) 
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại; lưới thép; que hàn bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay như: kềm; búa; tua vít; cờ lê; mỏ lết.  
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(210) 4-2016-30898 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Lanh Kim  (VN) 
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 

Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; tấm phủ trải giường; vỏ gối; vỏ đệm. 
 

 
(210) 4-2016-30899 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn 

Hải  (VN) 
Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm mộc gia dụng như: giường; tủ; bàn; ghế; kệ. 

 

 
(210) 4-2016-30900 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.25; 26.1.2; A25.1.10; 7.15.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu, xanh da trời, tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Nam Sơn Thịnh  
(VN) 
Xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Tôn lợp; sắt thép.  
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(210) 4-2016-30902 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân du lịch 
Bảo Khánh   (VN) 
104 Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-30903 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 26.4.4 
(591) Trắng, vàng, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Lê Duyên Hoàng   (VN) 
304 Nguyễn Duy Trinh, phường Hòa 
Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-30904 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-30905 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2016-30906 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-30907 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-30908 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.12; A1.1.2 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 
LONG AN  (VN) 
ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2016-30909 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A25.3.3; 26.4.2 

(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 
Long An   (VN) 
ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho động vật. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1475 

(210) 4-2016-30910 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A25.3.3; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 
Long An   (VN) 
ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An   

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2016-30911 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 
Long An   (VN) 
ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An   

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho động vật. 

 

 
(210) 4-2016-30912 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 
Long An   (VN) 
ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An   

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2016-30913 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A25.3.3; 26.4.2 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 
Long An   (VN) 
ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An   

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2016-30914 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.5.1; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hoằng Đạt   (VN) 
243/38D đường Liên Khu 4-5, khu phố 

5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; 

mũ bảo hiểm cho người đi xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-30915 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hoằng Đạt   (VN) 
243/38D đường Liên Khu 4-5, khu phố 

5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; 

mũ bảo hiểm cho người đi xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-30916 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
trang trí nội thất Kim Bảo  
(VN) 
66 đường 24A, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1477 

(210) 4-2016-30917 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu Quảng 
Thạnh  (VN) 
487 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn quạt; bồn rửa mặt, rửa tay; vòi nước; bồn cầu; bồn tắm đứng; bồn tắm 

nằm.  
 

 
(210) 4-2016-30918 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Lê Thị Nga  (VN) 
Phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ca nô, vỏ lãi (một loại phương tiện vận chuyển trên sông nước).  
 

 
(210) 4-2016-30919 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A25.1.10; 3.9.1; 25.1.6 

(591) Đỏ, cam, vàng nhạt, đen, nâu, vàng, 

trắng, xanh dương, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân khai 
thác chế biến hải sản Hồng 
Phước  (VN) 
Tổ 22, ấp Hoà An, xã Mong Thọ B, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu nước mắm; mắm nêm pha sẵn; mắm cá; 

mắm tôm, tép.  
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(210) 4-2016-30920 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao Ci Ti  
(VN) 
Lầu 1, số 1, đường Huyền Trân Công 
Chúa, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép; tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2016-30923 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Nam  (VN) 
73/3, Kp Khánh Hội, phường Tân Phước 
Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm lốp ô tô, vỏ xe ô tô; lốp xe đạp; vỏ xe cộ; lốp cho bánh xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-30924 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Nam  (VN) 
73/3, Kp Khánh Hội, phường Tân Phước 
Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm lốp ô tô; vỏ xe ô tô; lốp xe đạp, vỏ xe cộ; lốp cho bánh xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-30925 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Eden   (VN) 
Số 44A Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay.  
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(210) 4-2016-30928 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.3; 4.5.2; A1.1.10; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tinh dầu và 
hương liệu Family   (VN) 
Số 66 phố Phan Đình Phùng, phường 
Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; nước rửa bát; nước súc miệng, không dùng 

cho mục đích y tế; tinh dầu.  
 

 
(210) 4-2016-30929 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Triều  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 175, đường Hà Huy Tập, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu lạc; dầu vừng; dầu cọ cho thực phẩm; dầu hoa hướng dương cho thực 

phẩm; dầu ô liu cho thực phẩm; dầu đậu nành; dầu hạt lanh cho mục đích nấu ăn. 
 

 
(210) 4-2016-30930 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Trịnh Văn Quyền  (VN) 
Căn hộ số 1408, toà nhà số 27 Huỳnh 
Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2016-30931 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Trịnh Văn Quyền  (VN) 
Căn hộ số 1408, toà nhà số 27 Huỳnh 
Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2016-30932 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Trịnh Văn Quyền  (VN) 
Căn hộ số 1408, toà nhà số 27 Huỳnh 
Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2016-30933 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.9; A25.7.21 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Vượng 
Lâm   (VN) 
Số nhà 4, phố Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led; máy lọc nước dùng trong gia dụng; máy nước nóng dùng năng lượng 

mặt trời; vòi nước (thiết bị vệ sinh). 
 

 
(210) 4-2016-30934 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV UPBEAT  
(VN) 
2B, Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng 

cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; cập nhật tư liệu quảng cáo; phổ biến 
các thông báo quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
quảng cáo trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ giới thiệu phim; thông tin về giải trí 
tiêu khiển; phóng viên ảnh; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; nhiếp ảnh; sản xuất phim 
trên băng hình, sản xuất phim viđêô, hãng phim truyền hình; xuất bản sách và báo điện tử 
trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ đặt 
chỗ cho buổi biểu diễn; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí].  
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(210) 4-2016-30935 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.1; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Đại   (VN) 
P 12A 04 - CT2 - khu đô thị Nam Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu (quán bar).  

 

 
(210) 4-2016-30936 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.11; A3.4.24 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán bar; quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-30937 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Đôi 
Trâu Vàng  (VN) 
88/25 Đề Thám, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-30938 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.21; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại một 
thành viên Xinh Xinh  (VN) 
32 đường số 5, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho ngưới khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2016-30939 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.21; A19.3.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại một 
thành viên Xinh Xinh   (VN) 
32 đường số 5, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 

tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho ngưới khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1483 

(210) 4-2016-30942 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Xanh da trời, hồng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Sương  (VN) 
71 đường số 19, phường Bình An, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ghi âm, ổ cứng di động (thiết bị lưu trữ dữ liệu), loa vi tính; tai nghe, thiết 

bị lưu trữ dữ liệu USB; máy quay phim kỹ thuật số dùng cho máy tính cá nhân.  

 

Nhóm 11: Bếp điện; quạt điện; máy nước nóng lạnh bằng điện; ấm điện; nồi cơm điện.  

 

Nhóm 21: Bộ chén đĩa (dĩa) sứ; lọ sứ; ly tách sứ; ly tách thủy tinh; bình thủy tinh; bộ chén 

đĩa (dĩa) thủy tinh.  
 

 
(210) 4-2016-30945 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A5.5.20 

(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Hồ Nam Huy  (VN) 
17 đường 31, phường Bình An, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện; quạt điện; máy nước nóng lạnh bằng điện; ấm điện; nồi cơm điện.  

 

Nhóm 18: Túi xách, va li; ô và dù.  

 

Nhóm 21: Bộ chén đĩa (dĩa) sứ; lọ sứ; ly tách sứ; ly tách thủy tinh; bình thủy tinh; bộ chén 

đĩa (dĩa) thủy tinh.  
 

(210) 4-2016-30946 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng   (VN) 
Xóm 3, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-30947 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.3.1; 2.9.14; A2.9.15; 

1.15.23 

(591) Trắng, cam, xanh dương 

(731) Công ty TNHH Vòng Tay Mẹ  
(VN) 
5B Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dành cho trẻ em dưới dạng các trò chơi hoặc chương trình 

giáo dục đào tạo. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại đồ chơi trẻ em, xe đạp cân bằng, thực phẩm chức 

năng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cho trẻ em, cụ thể là đào tạo năng khiếu như hội 

họa, toán trí tuệ, anh văn, nhạc, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng vận động, kỹ năng sinh 

tồn; tổ chức trò chơi cho trẻ em; trường mầm non; tổ chức sự kiện nhằm mục đích văn 

hóa, thể thao, giải trí, giáo dục; tổ chức các cuộc thi tài cho trẻ em.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và bé; dịch vụ tư vấn tâm lý cho bà mẹ 

và bé.  
 

 
(210) 4-2016-30948 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.4; 1.15.23 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
đào tạo Abasa  (VN) 
Số 4, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục: dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giải trí. 
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(210) 4-2016-30951 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) PHILIP MORRIS PRODNCTS S.A.  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá để hút tẩu, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất 
thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho 
mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích 
làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các 
dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy 
cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, 
gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 

 

 
(210) 4-2016-30952 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) PHILIP MORRIS PRODNCTS S.A.  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 
điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá để hút tẩu, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất 
thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho 
mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích 
làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các 
dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy 
cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, 
gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 

 

 
(210) 4-2016-30953 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) KABUSHIKI KALSHA RENOWN 

(ALSO TRADING AS RENOWN 
INCORPORATED)   (JP) 
TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Trang phục dệt kim; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; quần dài bó sát 

(leggings); tất dài; miếng đệm gót cho tất; nịt giữ tất dài; bít tất ngắn cổ.  
 

 
(210) 4-2016-30954 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây lắp 
Nhân Thuận Hòa  (VN) 
Số 38, đường 36, phường Tân Quy, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Thi công lắp đặt công trình cơ điện.  
 

 
(210) 4-2016-30955 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOKO Nhật 
Bản   (VN) 
Số 4, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga; đồ uống 

không có cồn; chế phẩm dùng để làm đồ uống; đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép 

hoa quả .  
 
 

(210) 4-2016-30956 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC   (AE) 

Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 

Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 

United Arab Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2016-30957 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.8; A26.11.9; 4.5.2; 4.5.3; 

A26.1.18 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hòa  (VN) 
66/15 đường số 12, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng và dịch vụ [hàng điện tử (ti-vi, loa, đài), thiết bị 

tin học, hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn 

là), đồ nội thất (giường, bàn, tủ)]; dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (cho mục đích 

bán hàng); dịch vụ bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, qua truyền 

hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện hàng điện tử (ti-vi, loa, đài), thiết bị tin học, hàng 

điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), đồ nội thất 

(giường, bàn, tủ); dịch vụ cửa hàng bán lẻ hàng điện từ (ti-vi, loa, đài), thiết bị tin học, 

hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), đồ 

nội thất (giường, bàn, tủ); quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2016-30958 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 15.7.1; A15.7.2 

(591) Đỏ, xanh dương, vàng nhạt 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất VPP Mạnh Chiến  (VN) 
3/14B đường 182, tổ 7, khu phố 3, 

phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút; thước kẻ; vở (tập); com-pa; kẹp giấy; ghim bấm.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; đồ chơi được làm bằng gỗ.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, bút; thước, vở (tập), bìa đựng hồ sơ, kẹp giấy, 

ghim bấm, cục tẩy, com-pa, ê-ke, sách, báo, tạp chí, đồ chơi, trò chơi, đồ chơi được làm 

bằng gỗ, bóng đèn, chui đèn, chóa đền, ổ cắm điện, dây điện, phích cắm điện, nồi cơm 

điện, ấm đun nước bằng điện, bát đĩa, thìa, đũa, ấm chén, ly, vải, quần áo, giày dép, mũ 

nón, bàn ghế, tủ, giường, kệ sách, bàn trang điểm, tủ tivi, gạo, muối, mì chính, đường, bột 

canh, mước mắm, nước tương, dầu ăn, mì tôm, phở, cháo, đường sữa, bánh kẹo, nước giải 

khát, nước khoáng, rượu, bia. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1488 

(210) 4-2016-30959 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.3.20; 5.3.7 
(731) MAXLPRO (ASLA) LIMITED   (HK) 

5/F Fortune lndustrial Buiiding, 35 Tai 
Yip Street, Kowloon Bay, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 
Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Chế phẩm vỗ béo động vật, thực phẩm cho động vật, cát thơm dùng cho vật 

nuôi trong nhà (lót ổ), đồ uống cho vật nuôi trong nhà, sản phẩm phụ của quá trình xử lý 
ngũ cốc cho tiêu dùng động vật, thực phẩm đóng hộp cho mèo, thực phẩm đóng hộp cho 
chó, thức ăn cho mèo, thức ăn cho chó, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thức ăn cho động 
vật, thức ăn nhai cho động vật, bánh qui cho chó, hạt lanh làm thức ăn cho động vật, vôi 
dùng cho thức ăn động vật, than bùn trộn rơm rác độn chuồng, giấy phủ cát cho vật nuôi 
trong nhà (lót ổ), tinh bột xay, nghiền dùng cho động vật, rơm trải ổ, mầm lúa mì làm 
thức ăn cho động vật, men cho thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2016-30960 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A17.1.2 
(591) Đỏ, ghi đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Netone   (VN) 
Tầng 4, số 161, phố Chùa Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị, thiết bị giảng dạy, điện thoại.  

 

 
(210) 4-2016-30961 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) THE A2 MILK COMPANY LIMITED  

(NZ) 
c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 
Shortland Street, Auckland, New 
Zealand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho em bé (thực phẩm cho em bé); đồ uống 

kiêng thích hợp cho mục đích y tế; tinh dịch của động vật; chế phẩm chẩn đoán dùng cho 
mục đích thú y để phát hiện ra gien bẩm sinh di truyền; thuốc thử nghiệm chẩn đoán dùng 
trong thú y. 

 
Nhóm 29: Sữa bột; sữa; kem (sản phẩm sữa); bơ; pho mát; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, 
sữa là chủ yếu. 
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Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ chăn nuôi động vật; dịch vụ cung cấp thông tin liên 

quan đến chăn nuôi động vật; dịch vụ thử nghiệm di truyền ở động vật cho mục đích chăn 

nuôi; dịch vụ chăn nuôi và phối giống cho động vật.  
 

 
(210) 4-2016-30962 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.24 

(731) THE A2 MILK COMPANY LIMITED  

(NZ) 

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 

Shortland Street, Auckland, New 

Zealand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa cho em bé (thực phẩm cho em bé) và sữa bột cho 

em bé (thực phẩm cho em bé); thực phẩm ăn kiêng (thích hợp cho mục đích y tế) và đồ 

uống kiêng (thích hợp cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa; kem (sản phẩm sữa); bơ; pho mát; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, 

sữa là chủ yếu. 
 

 
(210) 4-2016-30963 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) THE A2 MILK COMPANY LIMITED  

(NZ) 

c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 

Shortland Street, Auckland, New 

Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa cho em bé (thực phẩm cho em bé) và sữa bột cho 

em bé (thực phẩm cho em bé); thực phẩm ăn kiêng (thích hợp cho mục đích y tế) và đồ 

uống kiêng (thích hợp cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa; kem (sản phẩm sữa); bơ; pho mát; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, 

sữa là chủ yếu.  
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(210) 4-2016-30965 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.4.2; A3.4.24 
(731) THE A2 MILK COMPANY LIMITED  

(NZ) 
c/- Simpson Grierson, Level 27, 88 
Shortland Street, Auckland, New 
Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa cho em bé (thực phẩm cho em bé) và sữa bột cho 
em bé (thực phẩm cho em bé); thực phẩm ăn kiêng (thích hợp cho mục đích y tế) và đồ 
uống kiêng (thích hợp cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa; kem (sản phẩm sữa); bơ; pho mát; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, 
sữa là chủ yếu. 

 

 
(210) 4-2016-30966 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Nguyễn Kiều Hạnh   (VN) 

21 - 23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược mỹ phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và giải khát; dịch vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng 
(resort).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2016-30967 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.7.25; A2.3.23 
(591) Trắng, đen, xám trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nhi Bùi   (VN) 
448 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, túi xách, thắt lưng (dây nịt), dây chuyền, bông tai 

(đồ trang sức), thú nhồi bông.  
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(210) 4-2016-30968 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.21; 26.1.1; A25.7.7 

(591) Vàng nhạt, xanh da trời, hồng nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Ngô Kiều Khanh   (VN) 
2 Đinh Bộ Lĩnh, phường 15, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-30969 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.17; 25.1.25; A26.4.24; 26.1.1; 

A5.5.20 

(591) Nâu, trắng, vàng nhẫn 

(540) 

  

(731) Ngô Kiều Khanh   (VN) 
2 Đinh Bộ Lĩnh, phường 15, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (Spa).  
 

 
(210) 4-2016-30970 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 

đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 

Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 

ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  
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(210) 4-2016-30971 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; ca cao; bánh; kẹo; cà phê; chè (trà).  

 

 
(210) 4-2016-30972 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2016-30973 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  
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(210) 4-2016-30974 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; ca cao; bánh; kẹo; cà phê; chè (trà).  

 

(210) 4-2016-30975 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia. 
 

 
(210) 4-2016-30976 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE  (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-30977 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30978 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30979 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-30980 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Medbolide   (VN) 
Phòng 9, lầu 10, tòa nhà The Everrich 1, 
số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30981 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm  (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-30982 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm   (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-30983 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
Vacopharm   (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-30985 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Lin Chí Đạt  (VN) 
49/52/2 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 
 

(210) 4-2016-30986 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 6.1.2; 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(731) Trà Thị Tuyết Vân  (VN) 
Thôn Văn Tứ Đông, xã Cam Hòa, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến sơ chế (yến sào); tổ yến làm sạch; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; 

tổ yến (yến sào) chế biến; yến chưng với sâm (sản phẩm được cô đặc chế biến từ tổ yến và 

sâm dùng làm thực phẩm). 
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(210) 4-2016-30990 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, 

LTD.   (JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ truyền động và cơ cấu truyền động/dẫn động (bộ phận của máy móc, không 

dùng cho xe cộ); các bộ phận máy móc không dùng cho xe cộ hoạt động trên bộ, cụ thể 
là: các bộ điều tốc cơ khí cho động cơ điện, các bộ giảm tốc và các bộ biến tốc, chi tiết 
của bộ truyền động/bánh răng, động cơ có gắn bộ truyền động, bộ truyền động/hộp số; 
các động cơ không dùng cho xe cộ hoạt động trên bộ. 

 

 
(210) 4-2016-30991 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, 

LTD.   (JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ truyền động và cơ cấu truyền động/dẫn động (bộ phận của máy móc, không 

dùng cho xe cộ); các bộ phận máy móc không dùng cho xe cộ hoạt động trên bộ, cụ thể 
là: các bộ điều tốc cơ khí cho động cơ điện, các bộ giảm tốc và các bộ biến tốc, chi tiết 
của bộ truyền động/bánh răng, động cơ có gắn bộ truyền động, bộ truyền động/hộp số; 
các động cơ không dùng cho xe cộ hoạt động trên bộ. 

 

 
(210) 4-2016-30992 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, 

LTD.   (JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ truyền động và cơ cấu truyền động/dẫn động (bộ phận của máy móc, không 

dùng cho xe cộ); các bộ phận máy móc không dùng cho xe cộ hoạt động trên bộ, cụ thể 
là: các bộ điều tốc cơ khí cho động cơ điện, các bộ giảm tốc và các bộ biến tốc, chi tiết 
của bộ truyền động/bánh răng, động cơ có gắn bộ truyền động, bộ truyền động/hộp số; 
các động cơ không dùng cho xe cộ hoạt động trên bộ. 
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(210) 4-2016-30993 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) CIMB GROUP SDN BHD  (MY) 

Level 13, Menara CIMB, Jalan Stesen 
Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy vi tính; ứng dụng phần mềm có thể tải về 

(ứng dụng); ứng dụng di động có thể tải về (ứng dụng); nền tảng kỹ thuật số; ứng dụng 
phần mềm máy vi tính cho thiết bị di động, máy tính cá nhân, thiết bị điều khiển và máy 
tính bảng, cụ thể là, phần mềm được sử dụng cho việc gửi quỹ và rút quỹ từ tài khoản 
ngân hàng, tài khoản thẻ tín dụng, tài khoản thẻ ghi nợ, cho việc chuyển quỹ, thực hiện 
các giao dịch, và truy vấn thông tin tài khoản ngân hàng; phần cứng máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính và phần mềm máy vi tính để thực hiện các dịch vụ thanh toán 
điện tử, giao dịch tiền mặt bằng điện tử, chuyển vốn bằng điện tử và chuyển tiền bằng 
điện tử thông qua các phương tiện không dây và điện tử; phần cứng máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính và phần mềm máy vi tính sử dụng trong kinh doanh và giao dịch 
khách hàng bằng điện tử và không dây, cụ thể là phần cứng máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
của máy vi tính và phần mềm máy vi tính để thực hiện việc thanh toán thông qua các 
phương tiện không dây và điện tử; phần cứng và phần mềm máy vi tính để thực hiện truy 
cập tài khoản thanh toán nhằm mục đích thương mại thông qua các phương tiện không 
dây và điện tử; tất cả thuộc nhóm 09. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, tài chính và bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, dịch 
vụ ngân hàng được thực hiện qua thiết bị di động, dịch vụ đầu tư, đại lý bất động sản; dịch 
vụ quản lý tài sản và quản lý quỹ, dịch vụ gửi và chuyển tiền, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ 
chuyển quỹ điện tử, dịch vụ ngân phiếu trả tiền trước, dịch vụ thanh toán hóa đơn, dịch vụ 
thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ thanh toán; dịch vụ mua bán cổ phần, dịch vụ tài chính 
được cung cấp qua internet, phát hành trái phiếu có giá trị liên quan đến tiền thưởng và 
các chương trình khách hàng thân thiết và cung cấp thông tin tài chính, tư vấn và cố vấn 
tài chính; cung cấp bảng hoặc thông tin về tỉ giá; lập kế hoạch tài chính, phân tích tài 
chính, quản lý tài chính và hỗ trợ tổ chức tài chính, tư vấn và cố vấn tài chính; khảo sát tài 
chính; dịch vụ định giá, thẩm tra và nghiên cứu tài chính; tiến hành các nghiên cứu tài 
chính và chuẩn bị báo cáo tài chính, đánh giá, định giá và tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2016-30994 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.7; 26.4.4; A26.4.24; A24.15.11; 

26.15.15 
(731) CIMB GROUP SDN BHD   (MY) 

Level 13, Menara CIMB, Jalan Stesen 
Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 
Kuala Lumpur, Malaysia   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy vi tính; ứng dụng phần mềm có thể tải về 
(ứng dụng); ứng dụng di động có thể tải về (ứng dụng); nền tảng kỹ thuật số; ứng dụng 
phần mềm máy vi tính cho thiết bị di động, máy tính cá nhân, thiết bị điều khiển và máy 
tính bảng, cụ thể là, phần mềm được sử dụng cho việc gửi quỹ và rút quỹ từ tài khoản 
ngân hàng, tài khoản thẻ tín dụng, tài khoản thẻ ghi nợ, cho việc chuyển quỹ, thực hiện 
các giao dịch, và truy vấn thông tin tài khoản ngân hàng; phần cứng máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính và phần mềm máy vi tính để thực hiện các dịch vụ thanh toán 
điện tử, giao dịch tiền mặt bằng điện tử, chuyển vốn bằng điện tử và chuyển tiền bằng 
điện tử thông qua các phương tiện không dây và điện tử; phần cứng máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính và phần mềm máy vi tính sử dụng trong kinh doanh và giao dịch 
khách hàng bằng điện tử và không dây, cụ thể là phần cứng máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
của máy vi tính và phần mềm máy vi tính để thực hiện việc thanh toán thông qua các 
phương tiện không dây và điện tử; phần cứng và phần mềm máy vi tính để thực hiện truy 
cập tài khoản thanh toán nhằm mục đích thương mại thông qua các phương tiện không 
dây và điện tử; tất cả thuộc nhóm 09.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, tài chính và bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, dịch 
vụ ngân hàng được thực hiện qua thiết bị di động, dịch vụ đầu tư, đại lý bất động sản; dịch 
vụ quản lý tài sản và quản lý quỹ, dịch vụ gửi và chuyển tiền, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ 
chuyển quỹ điện tử, dịch vụ ngân phiếu trả tiền trước, dịch vụ thanh toán hóa đơn, dịch vụ 
thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ thanh toán; dịch vụ mua bán cổ phần, dịch vụ tài chính 
được cung cấp qua internet, phát hành trái phiếu có giá trị liên quan đến tiền thưởng và 
các chương trình khách hàng thân thiết và cung cấp thông tin tài chính, tư vấn và cố vấn 
tài chính; cung cấp bảng hoặc thông tin về tỉ giá; lập kế hoạch tài chính, phân tích tài 
chính, quản lý tài chính và hỗ trợ tổ chức tài chính, tư vấn và cố vấn tài chính; khảo sát tài 
chính; dịch vụ định giá, thẩm tra và nghiên cứu tài chính; tiến hành các nghiên cứu tài 
chính và chuẩn bị báo cáo tài chính, đánh giá, định giá và tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2016-30996 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; 26.13.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION  (PH) 
13 E Rodriguez Jr. Avenue, Bagong Ilog, 
Pasig City, Philippines 1600 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 

mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; 
mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ 
sở rau hoặc hoa quả; si-rô cho đồ uống. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-30997 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Dược Phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
496/88 đường Dương Quảng Hàm, 
phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-31000 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.5.19; A3.5.25; A3.5.24 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chai lọ; 

bình đun nước nóng không dùng điện; xô; bình giữ nhiệt; bình cách nhiệt; thùng chứa 
cách nhiệt; đồ đựng đồ uống có thể mang đi được; cốc không bằng kim loại quý, cốc và 
chén.  

 

 
(210) 4-2016-31001 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chai lọ; 

bình đun nước nóng không dùng điện; xô; bình giữ nhiệt, bình cách nhiệt; thùng chứa 

cách nhiệt; đồ đựng đồ uống có thể mang đi được; cốc không bằng kim loại quý; cốc và 

chén.  
 

 
(210) 4-2016-31002 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.1.14; 3.1.15; A3.1.25; A5.11.13 

(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-

3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chai lọ; 

bình đun nước nóng không dùng điện; xô; bình giữ nhiệt; bình cách nhiệt; thùng chứa 

cách nhiệt; đồ đựng đồ uống có thể mang đi được; cốc không bằng kim loại quý; cốc và 

chén.  
 

 
(210) 4-2016-31003 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.1.4; A3.1.24; A3.1.25 

(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-

3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chai lọ; 

bình đun nước nóng không dùng điện; xô; bình giữ nhiệt; bình cách nhiệt; thùng chứa 

cách nhiệt; đồ đựng đồ uống có thể mang đi được; cốc không bằng kim loại quý; cốc và 

chén.  
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(210) 4-2016-31004 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
thương mại Đại Phát   (VN) 
Số 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, 

phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; rau củ quả sơ chế; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột (bao gồm: mì căn, dăm bông chay, xúc xích chay, 

thịt xông khói chay, thịt ba rọi chay, thịt nạc chay, sườn chua ngọt chay, mì, hủ tiếu).  

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chay bao gồm: dăm bông chay, xúc xích chay, thịt xông 

khói chay, thịt ba rọi chay, thịt nạc chay, sườn chua ngọt chay, mì, hủ tiếu, đậu phụ, rau 

củ quả.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn tại nhà hàng, quán ăn uống, quán 

ăn nhanh: quán ăn tự chọn.  
 

 
(210) 4-2016-31005 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
thương mại Đại Phát   (VN) 
Số 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, 

phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ, rau củ quả sơ chế; sữa đậu nành.  

 

Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột (bao gồm, mì căn, dăm bông chay, xúc xích chay, 

thịt xông khói chay, thịt ba rọi chay, thịt nạc chay, sườn chua ngọt chay, mì, hủ tiếu).  

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chay bao gồm: dăm bông chay, xúc xích chay, thịt xông 

khói chay, thịt ba rọi chay, thịt nạc chay, sườn chua ngọt chay, mì, hủ tiếu, đậu phụ, rau 

củ quả.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dich vụ cung cấp thức ăn tại nhà hàng; quán ăn uống, quán 

ăn nhanh, quán ăn tự chọn.  
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(210) 4-2016-31006 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 
No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi. 

 

 
(210) 4-2016-31007 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 
No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, 
SELANGOR MALAYSIA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi. 

 

 
(210) 4-2016-31008 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 
No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, 
SELANGOR MALAYSIA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi. 

 

 
(210) 4-2016-31009 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 
No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, 
SELANGOR MALAYSIA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá sợi. 
 

 
(210) 4-2016-31010 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 

No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 

Kajang Utama, 43000 Kajang, 

SELANGOR MALAYSIA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi. 
 

 
(210) 4-2016-31011 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 

No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 

Kajang Utama, 43000 Kajang, 

SELANGOR MALAYSIA   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá sợi  
 

 
(210) 4-2016-31012 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 

No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 

Kajang Utama, 43000 Kajang, 

SELANGOR MALAYSIA   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi. 
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(210) 4-2016-31013 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 
No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, 
SELANGOR MALAYSIA   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi. 

 

 
(210) 4-2016-31014 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 
No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, 
SELANGOR MALAYSIA   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi. 

 

 
(210) 4-2016-31015 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 
No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, 
SELANGOR MALAYSIA   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi. 

 

 
(210) 4-2016-31017 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Tín   (VN) 
69 Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1506 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-31018 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) OJI HOLDINGS CORPORATION  

(JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 

Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; nhựa trao đổi ion [chế phẩm hóa học]; màng nhựa trao 

đổi ion [chế phẩm hóa học].  
 

 
(210) 4-2016-31019 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) OJI HOLDINGS CORPORATION  

(JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 

Japan   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; cacbon/than hoạt tính; than củi hoạt tính. 
 

 
(210) 4-2016-31021 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.3; 1.3.1; A26.4.6 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, nâu 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Tiến Minh   (VN) 
Số 212/103/5 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ; bơ thực vật; mứt hoa quả, mứt ướt và mứt quả dạng ướt (dạng nhão); dầu ăn 

và mỡ ăn; dầu thực vật; dầu ô liu.  
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(210) 4-2016-31022 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 7.1.24; 7.3.11; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh nõn chuối, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam  
(VN) 
Số 22, ngõ 211/237 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540)  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản: mua bán bất động sản; môi giới bất động 

sản; tư vấn đầu tư bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-31023 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần quốc tế Việt 

Hoa  (VN) 
192 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp ga, máy hút mùi, lò nướng, lò vi 

sóng, máy sấy bát, máy rửa bát, máy pha cà phê, nồi từ, chảo từ, ấm siêu tốc, máy xay 
sinh tố, nồi cơm, quạt, điều hòa, máy giặt, chậu rửa bát, vòi rửa bát, thiết bị vệ sinh: sen 
vòi, bồn tắm. 

 

 
(210) 4-2016-31025 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1; A26.11.8 
(591) Vàng, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thí nghiệm 
và xây dựng Thăng Long  (VN)
Tổ dân phố Tân Xuân, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng ; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn giám sát.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu; kiểm định - đo lường; dịch vụ phòng thí nghiệm 
khoa học.  
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(210) 4-2016-31026 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.15.15; 26.3.23; A24.15.7 

(591) Trắng, vàng, vàng nâu 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ nhà hàng 
MAYA  (VN) 
125 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán bar; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-31027 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.2.1; 1.3.1; 5.5.16; 26.1.1; 25.1.5; 

A5.5.20; 19.9.1; A19.9.3 

(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, xanh dương, đỏ, 

vàng, hồng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đại 
Thành  (VN) 
Xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế; hương (nhang).  
 

 
(210) 4-2016-31028 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; A14.7.20 

(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Hải  (VN) 
Ngõ 86, đường Tứ Hiệp, thị trấn Văn 

Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc như: cắt, gội, tạo mẫu tóc.  
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(210) 4-2016-31029 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.16; 2.3.9; 26.1.1; 5.7.1; 

A11.3.4 

(591) Trắng, nâu 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Nón Lá  (VN) 
207 ấp Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân (hạt nhân cà phê); cà phê tươi; cà phê đóng gói; cà phê bột; cà phê 

hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối cà phê nhân (hạt nhân cà phê), cà phê tươi, cà phê đóng 

gói, cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-31030 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION   (PH) 

9 Amsterdam Extn, Merville Park Subd, 

Paranaque City 1700, Philippines.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2016-31031 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Hà Việt  (VN) 
Số 8 ngõ 63 Thái Thịnh, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga.  
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(210) 4-2016-31032 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.15.15; 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần thép Nhà Bè 

Việt   (VN) 
QL 1A, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép góc.  

 

 
(210) 4-2016-31033 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.11; 4.5.1; 4.5.15 
(591) Xanh lá cây, đen, nâu, xanh rêu, cam, 

xanh lá cây đậm, hồng, hồng nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước dừa [đồ uống]; nước trái cây [đồ uống]; nước giải khát [đồ uống]; chế 

phẩm để làm đồ uống; nước ép hoa quả; sinh tố.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing (tiếp thị); thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa 
hàng tư vấn người tiêu dùng]; giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ .  

 

 
(210) 4-2016-31034 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.11; 4.5.15 
(591) Đen, xanh lá cây, hồng, hồng nhạt, cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước dừa [đồ uống]; nước trái cây [đồ uống]; nước giải khát [đồ uống]; chế 
phẩm để làm đồ uống; nước ép hoa quả; sinh tố.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing (tiếp thị); thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa 
hàng tư vấn người tiêu dùng]; giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ .  

 

 
(210) 4-2016-31035 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.11; 4.5.15 
(591) Đen, xanh lá cây, hồng, hồng nhạt, cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước dừa [đồ uống]; nước trái cây [đồ uống]; nước giải khát [đồ uống]; chế 

phẩm để làm đồ uống; nước ép hoa quả; sinh tố.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing (tiếp thị); thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa 
hàng tư vấn người tiêu dùng]; giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ .  

 

 
(210) 4-2016-31036 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.11; 4.5.15 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng đậm, cam, đỏ, 

xanh rêu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước dừa [đồ uống]; nước trái cây [đồ uống]; nước giải khát [đồ uống]; chế 

phẩm để làm đồ uống; nước ép hoa quả; sinh tố.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; marketing (tiếp thị); thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa 

hàng tư vấn người tiêu dùng]; giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 

mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ .   
 

 
(210) 4-2016-31037 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 4.5.1; 4.5.11; 4.5.15 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng, nâu 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước dừa [đồ uống]; nước trái cây [đồ uống]; nước giải khát [đồ uống]; chế 

phẩm để làm đồ uống; nước ép hoa quả; sinh tố.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing (tiếp thị); thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa 

hàng tư vấn người tiêu dùng]; giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 

mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ .  
 

 
(210) 4-2016-31039 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thú nhồi bông Quỳnh 
Anh   (VN) 
F4/27H ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 28: Thú nhồi bông (đồ chơi).  
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(210) 4-2016-31040 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SUNVIS Việt Nam  
(VN) 
Số 5, ngách 381/39 ngõ 381 Nguyễn 

Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Các loại đèn điện, vật chiếu sáng, đèn khuếch tán ánh sáng, đèn phát quang 

(LED), thiết bị và trang thiết bị chiếu sáng.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại đèn điện, vật chiếu sáng, đèn khuếch tán ánh sáng, đèn phát 

quang (LED), thiết bị và trang thiết bị chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2016-31041 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 2.7.23 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phòng khám đa khoa Bác Sĩ 
Gia Đình  (VN) 
395-397 Điện Biên Phủ, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế; chữa răng; vật 

lý trị liệu.  
 

 
(210) 4-2016-31042 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.15.15 

(591) Vàng, đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Tạ Văn Vinh  (VN) 
Số 127, Phan Trung, KP2, phường Tân 

Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2016-31043 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ thẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Bảo  (VN) 
Nhà ông Đào Đức Bảo, xóm Yên Hoa, 
xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ 
An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối kim loại quý và hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ kim 

hoàn và đá quý. 
 

 
(210) 4-2016-31044 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Xanh tím than, đen, đỏ 

(540) 

 (731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ cơ khí 
Bảo Phú Quốc  (VN) 
Đường Dương Đông - Cửa Cạn, tổ 2, khu 
phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như sắt, thép, gang. 

 

 
(210) 4-2016-31045 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xây dựng Hưng Long Phước  
(VN) 
Lô B4 khu công nghiệp Hiệp Phước, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: Thi công nền móng.  
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(210) 4-2016-31046 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25 

(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Hà Văn Hùng  (VN) 
Số 18/15 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; bao tay của phụ nữ; tất (vớ); 

mũ, mũ lưỡi trai [ đồ đội đầu].  
 

 
(210) 4-2016-31047 (220) 05.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.15.21; 26.4.1; A26.4.24 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Anh Thư  (VN) 
22 Phan Thành Long, phường Mỹ Long, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; thắt lưng (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2016-31048 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 25.1.6; 5.7.3; 5.13.4; 2.7.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến sữa 
Vina Net   (VN) 
425A Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; các loại đồ uống có thành phần chủ yếu từ sữa; bột rau 

câu; nước mắm.  

 

Nhóm 30: Cà phê; bột ngũ cốc; kẹo rau câu; bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở ca cao; chè 

(trà). 
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(210) 4-2016-31049 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Cường Phong 
Việt Nam  (VN) 
Số 24 ngõ 1, phố Văn La, tổ 5, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; dụng cụ nấu nướng 
dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; đèn điện; thiết bị lọc nước. 

 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: dây điện, phích cắm, ổ cắm 
và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], bóng đèn, chấn lưu đèn, đèn chiếu sáng, hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, hệ thống và thiết 
bị nấu nướng, đèn điện, thiết bị lọc nước, băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng, ghế, giường, tủ đựng, bàn làm việc, đồ đạc trong nhà, đồ đạc trong nhà bằng kim 
loại, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ gốm cho mục đích gia dụng, bát đĩa bằng sành, 
tách, chén, cốc, dụng cụ nhà bếp, chổi, chăn, khăn phủ giường, rèm cửa ra vào, khăn mặt 
bằng vải, giày, dép, quần áo, tất, khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2016-31051 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Toàn Thư  (VN) 
B18/22K1 ấp 3B, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Băng đàn hồi để băng bó (băng thun).  

 

 
(210) 4-2016-31052 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.15.3; A24.15.7; A25.7.5; 26.15.25 
(591) Trắng, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VTC Truyền 
thông Trực tuyến   (VN) 
Công viên VTC Park, đại lộ V.I Lê Nin, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; thiết bị trò chơi và giải trí được làm phù hợp cho sử dụng với 

màn chiếu ngoài hay màn hình.  
 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh truyền hình.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-31053 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.11.1; A3.11.24; A24.15.11; A24.15.13

(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại đá - thiên nhiên 
Mỹ Ngọc  (VN) 
50 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Nữ trang, vàng, bạc, đá quý, trang sức.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại nữ trang, vàng, bạc, đá quý, trang sức.  
 

 
(210) 4-2016-31054 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 

(591) Đen, đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Thoa  (VN) 
56/8A, khu phố 8, đường Quang Trung, 

thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán ăn; quán chè; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do 

nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-31055 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Phạm Thị Thảo Nguyên  (VN) 
332/1 đường Tô Ngọc Vân, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn khô ( khô heo); ruốc (chà bông); thịt được tẩm ướp gia vị.  
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(210) 4-2016-31056 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Phan Thị Thanh Thủy  (VN) 
K19/10 Quang Trung, phường Hải Châu 

I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 05: Tinh nghệ dùng để chữa bệnh.  

 

Nhóm 30: Bột nghệ dùng để làm gia vị.  
 

 
(210) 4-2016-31058 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.7.1; 5.3.20; A5.3.13 

(591) Nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Hiệp  (VN) 
404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 30: cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-31059 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.7.1; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Hiệp  (VN) 
404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  
 

(511)   Nhóm 30: cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2016-31060 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Nguyễn Minh  (VN) 
Số 19 đường Vũ Phạm Hàm, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; dịch vụ nhà ở ( sở hữu bất động sản); đại lý bất động 

sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).      
 

 
(210) 4-2016-31061 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần TALICO  (VN) 
13/9 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang.  

 

(210) 4-2016-31062 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh rêu 

(540) 

  
(731) Công ty cổ phần 3F Việt  (VN) 

Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm.  
 

Nhóm 35: Buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu và động vật sống.  
 

 
(210) 4-2016-31063 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh rêu 

(540) 

  
(731) Công ty cổ phần 3F Việt  (VN) 

Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt và các sản phẩm từ thịt.  
 

Nhóm 35: Buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu và động vật sống.  
 

Nhóm 40: Bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-31064 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Xanh rêu 

(540) 

  
(731) Công ty cổ phần 3F Việt  (VN) 

Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu và động vật sống.  

 

Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2016-31065 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.1; 24.13.1; A19.13.21 

(591) Đỏ, đen, xám đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thuốc Việt   (VN) 
40/11 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-31066 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A11.3.3; 3.4.13; A3.4.24; A3.4.2 

(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, trắng, nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại dịch vụ Thuận 
Thiên  (VN) 
59B Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn dược phẩm.  
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(210) 4-2016-31067 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Cơ sở rang tách vỏ nông sản 
Toàn Phát  (VN) 
68/22 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt dưa đã tách vỏ và bảo quản. 

 

 
(210) 4-2016-31068 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hưng Ký  (VN) 
68/22 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt dưa, hạt hướng dương, hạt dẻ, hạt bí đã qua chế biến; đậu xanh, hạt sen đã 

tách vỏ và bảo quản. 
 

 
(210) 4-2016-31070 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị nâng 
hạ Đại Tượng  (VN) 
34A đường Liên Khu 10 - 11, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân,thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nâng, con đội, xe nâng, bánh răng, dây xích, đai truyền dùng 
cho băng tải, đai truyền dùng cho máy móc, máy xếp dỡ tự động, ròng rọc, dây xích nâng 
hạ, dây cáp nâng hạ, cần cẩu, dây cáp vải dùng để nâng hàng, palang trục nâng tời điện, 
con chạy trên dầm, kẹp pallet, kẹp dầm, kẹp thùng phi, kẹp đứng, kẹp ngang, đế nâng từ, 
con lăn đẩy hàng.  

 

 
(210) 4-2016-31071 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3 
(731) ALIFARD CO. (PJS)   (IR) 

No. 15th 12ST-North Kheradmand Ave-
1585877814-Iran  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; bia mạch nha; đồ uống ép từ trái cây không chứa cồn; nước ép trái cây; xi-

rô dùng cho đồ uống; nước chanh; nước ép rau [đồ uống]; xi-rô dùng cho nước chanh; 

nước quả [đồ uống]; nước ép cà chua [đồ uống]; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, 

không chứa cồn; mật hoa quả, không chưa cồn; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và 

khoáng cho cơ thể; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước sinh tố; đồ uống lô 

hội, không chứa cồn. 
 

 
(210) 4-2016-31072 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(731) ALIFARD CO. (PJS)   (IR) 

No. 15th 12ST-North Kheradmand Ave-

1585877814-Iran  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia mạch nha; đồ uống ép từ trái cây không chứa cồn; nước ép trái cây; xi-

rô dùng cho đồ uống; nước chanh; nước ép rau [đồ uống]; xi-rô dùng cho nước chanh; 

nước quả [đồ uống]; nước ép cà chua [đồ uống]; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, 

không chứa cồn; mật hoa quả, không chưa cồn; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và 

khoáng cho cơ thể; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước sinh tố; đồ uống lô 

hội, không chứa cồn.  
 

 
(210) 4-2016-31073 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.13.1; 1.1.14; A5.3.13; A1.1.2; 

A1.1.12 

(731) ALIFARD CO. (PJS)   (IR) 

No. 15th 12ST-North Kheradmand Ave-

1585877814-Iran  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia mạch nha; đồ uống ép từ trái cây không chứa cồn; nước ép trái cây; xi-

rô dùng cho đồ uống; nước chanh; nước ép rau [đồ uống]; xi-rô dùng cho nước chanh; 

nước quả [đồ uống]; nước ép cà chua [đồ uống]; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, 

không chứa cồn; mật hoa quả, không chưa cồn; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và 

khoáng cho cơ thể; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước sinh tố; đồ uống lô 

hội, không chứa cồn. 
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(210) 4-2016-31074 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A3.9.24 

(591) Đỏ tươi, đỏ mận 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Huyền  (VN) 
Phòng 404 nhà D5A, lô A, đường 

Nguyễn Phong Sắc kéo dài, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống chuyên bún tôm, bánh đa cua, bún cá.  
 

 
(210) 4-2016-31075 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu HC  
(VN) 
Số 522, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa không dùng cho các hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để đánh bóng. 
 

 
(210) 4-2016-31076 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 6.1.2; 5.3.11; A5.3.13 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Minh Minh  (VN) 
Thôn Dền, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng cung cấp; nhà hàng ăn uống; 

quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2016-31077 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dầu nhờn Nano Việt Nam  (VN) 
37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; dây điện.  

 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: xích, đĩa, má phanh, vành, săm, lốp. 
 

 
(210) 4-2016-31080 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1; 26.1.4; 5.3.11; 

A5.11.13 

(591) Vàng, xanh lá mạ, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khởi Nghiệp 
Bình Định  (VN) 
24 Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh xèo; bánh gạo. 
 

 
(210) 4-2016-31083 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.7.6; A26.4.24; A26.11.12 

(731) X PROMO LIMITED  (HK) 

Unit D, 10/F, Tung Chong Industrial 

Building, 653-659 King's Road, Quarry 

Bay, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Marketing; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ cố vấn liên quan 

đến dịch vụ khách hàng; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức triển lãm cho mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo; tư vấn liên quan đến marketing; quan hệ công 

chúng; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ quảng bá. 
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(210) 4-2016-31084 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
(731) X PROMO LIMITED   (HK) 

Unit D, 10/F, Tung Chong Industrial 
Building, 653-659 King's Road, Quarry 
Bay, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc nhà 

bếp; chảo nấu ăn không dùng điện; nồi nấu không dùng điện; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ 
ăn]; cốc để uống; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp không bằng kim loại quý; đồ sứ để 
chứa đựng; bộ đồ ăn [ngoại trừ dao, dĩa và thìa] không bằng kim loại quý; đĩa ăn không 
bằng kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2016-31085 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.2 
(731) X PROMO LIMITED   (HK) 

Unit D, 10/F, Tung Chong Industrial 
Building, 653-659 King's Road, Quarry 
Bay, Hong Kong  

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc nhà 

bếp; chảo nấu ăn không dùng điện; nồi nấu không dùng điện; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ 
ăn]; cốc để uống; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp không bằng kim loại quý; đồ sứ để 
chứa đựng; bộ đồ ăn [ngoại trừ dao, dĩa và thìa] không bằng kim loại quý; đĩa ăn không 
bằng kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2016-31086 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 7.3.11 (540) 

  

(731) Đào Thị Hiên  (VN) 
Thôn Đồng ấu, xã An Quý, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ điều dưỡng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2016-31088 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.3.1; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

 (731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Minh 
Tâm Sài Gòn  (VN) 
505/36/2A quốc lộ 13, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, bình nóng lạnh, máy lọc nước 

tinh khiết, máy đun nước sử dụng điện, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi nóng). 
 

 
(210) 4-2016-31090 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh dương 
(731) ULTRACELL (UK) LTD  (GB) 

7 Vesty Business Park, Vesty Road, 
Bootle, Merseyside, L30 1NY, United 
Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện. 

 

 
(210) 4-2016-31091 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Du 
Sơn  (VN) 
Thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở 

tạm thời; nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời (khách sạn/nhà trọ).  
 

 
(210) 4-2016-31092 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần khách sạn 
Diamond Star  (VN) 
Số 04 Thống Nhất, phường 1, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở 
tạm thời; nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời (khách sạn/nhà trọ).  

 

 
(210) 4-2016-31093 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2016-31094 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2016-31095 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) YUHAN-KIMBERLY, LIMITED  (KR) 

504, Haesung Building, Teheran-ro 
(Daechi-dong), Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa hồng/nước cân bằng (toner) dùng cho da; kem dưỡng da 
(lotion); kem dưỡng (lotion) chống nắng; sữa dưỡng thể; kem dưỡng thể; dầu dưỡng thể 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng cho em bé dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa 
tắm tạo bọt; kem dưỡng da tay (lotion); phấn cho em bé (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế 
phẩm mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; sữa tắm; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc; nước 
hoa; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng tắm; thuốc đánh răng; son dưỡng môi. 

 

 
(210) 4-2016-31096 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) YUHAN-KIMBERLY, LIMITED   (KR) 

504, Haesung Building, Teheran-ro 
(Daechi-dong), Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa hồng/nước cân bằng (toner) dùng cho da; kem dưỡng da 

(lotion); kem dưỡng (lotion) chống nắng; sữa dưỡng thể; kem dưỡng thể; dầu dưỡng thể 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng cho em bé dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa 

tắm tạo bọt; kem dưỡng da tay (lotion); phấn cho em bé (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế 

phẩm mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; sữa tắm; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc; nước 

hoa; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng tắm; thuốc đánh răng; son dưỡng môi. 
 

 
(210) 4-2016-31098 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phát  (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 

bằng tay]. 

 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; ổ cắm điện; phích cắm 

điện; aptomat. 

 

Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị vệ 

sinh; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 

quang [LED]; phụ kiện bồn tắm. 
 

 
(210) 4-2016-31099 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1; A26.1.18 

(731) KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI 

KAISHA (TRADING ALSO AS 

KURABO INDUSTRIES LTD.)  (JP) 

7-1, Honmachi, Kurashiki-shi, 

Okayama-ken, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải bông chéo. 

 

Nhóm 25: Quần may bằng vải bông chéo; quần áo bằng chất liệu bò; áo choàng ngoài 

bằng chất liệu bò; áo vest bằng chất liệu bò; áo sơ mi bằng chất liệu bò; quần đùi bằng 

chất liệu bò; quần dài bằng chất liệu bò; váy bằng chất liệu bò. 
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(210) 4-2016-31100 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI 

KAISHA (TRADING ALSO AS 
KURABO INDUSTRIES LTD.)  (JP) 

7-1, Honmachi, Kurashiki-shi, 

Okayama-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải bông chéo.  

 
Nhóm 25: Quần may bằng vải bông chéo; quần áo bằng chất liệu bò; áo choàng ngoài 

bằng chất liệu bò; áo vest bằng chất liệu bò; áo sơ mi bằng chất liệu bò; quần đùi bằng 

chất liệu bò; quần dài bằng chất liệu bò; váy bằng chất liệu bò.  
 

 
(210) 4-2016-31101 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  
 

 
(210) 4-2016-31102 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2016-31103 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2016-31104 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.6; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ca cao Bến Tre  
(VN) 
23/3A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị 
trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; kẹo; bánh kẹo; kẹo caramen; vani [hương liệu]; kẹo lạc; 

sô cô la nhuyễn dạng sệt; bạc hà cho kẹo bánh; đồ uống ca cao có sữa; sản phẩm ca cao; 
ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; sô cô la; đồ uống; sô cô la có sữa; đồ uống trên cơ sở sô 
cô la; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở trà; chế phẩm 
tạo mùi thơm cho thực phẩm; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; bánh qui; bánh kẹo 
đường. 

 

Nhóm 35: Xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư 
vấn người tiêu dùng]; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc 
công nghiệp; thông tin về thương mại; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương 
mại; marketing; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, dịch 
vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác], dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh], quảng 
cáo thương mại trên đài phát thanh. 

 

 
(210) 4-2016-31105 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 26.13.25; A26.1.18; A24.15.7 
(591) Đen, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cà Phê In 3D  
(VN) 
130Bis Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in, mực in, thiết bị máy in, phụ tùng cho máy in.  
 

 
(210) 4-2016-31107 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.13.1; A6.3.12 

(591) Xanh dương, xanh lục, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư du 
lịch Suối Mơ  (VN) 
Số 9, ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 

 
(210) 4-2016-31108 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.3 

(591) Vàng, nâu, nâu đỏ 

(731) Công ty cổ phần DREAM 
HOLIDAYS  (VN) 
Tầng 12 Bitexco Financial Tower, số 2 

Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch nghỉ dưỡng; đặt chỗ cho các chuyển đi; dịch vụ lữ hành 

nội địa và quốc tế. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở nghỉ dưỡng (du lịch); dịch vụ cho 

thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort).  
 

 
(210) 4-2016-31109 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2 

(731) Cao Văn An  (VN) 
42/9 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali; túi xách; balô; bóp (ví); cặp sách.  
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(210) 4-2016-31114 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh, xanh sẫm, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 

bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 

 
(210) 4-2016-31115 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh, xanh sẫm, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  

 

 
(210) 4-2016-31116 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh, xanh sẫm, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
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bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   
 

 
(210) 4-2016-31117 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.5.1; A24.15.7 

(591) Xanh, xanh sẫm, trắng, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 

bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.    
 

 
(210) 4-2016-31118 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.5.1; A24.15.7 

(591) Xanh, xanh sẫm, trắng, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1534 

(210) 4-2016-31119 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.5.1; A24.15.7 

(591) Xanh, xanh sẫm, trắng, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-31122 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-31123 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31124 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31125 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-31126 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.2.7; A26.11.8; 2.9.25; 2.1.1 

(591) Xanh dương nhạt, vàng, đỏ, nâu, xám, 

đen, trắng, xanh dương đậm, tím 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2016-31127 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 7.3.1; 7.3.2; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quốc tế Anh Đạt  (VN) 
ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại và hợp kim của kim loại và những sản phẩm của chúng như: nhôm, 

sắt, thép, cửa sổ bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Cửa sổ, cửa ra vào, kính, vách ngăn thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 35: Mua bán: kim loại và hợp kim của kim loại và những sản phẩm của chúng như: 

nhôm, kẽm, sắt, thép, cửa sổ bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, cửa sổ bằng phi kim 

loại, cửa ra vào bằng phi kim loại, kính xây dựng, vách ngăn bằng phi kim loại.  

 

Nhóm 37: Thi công, lắp đặt, sửa chữa các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 40: Gia công: kim loại và hợp kim của kim loại và những sản phẩm của chúng như: 

nhôm, sắt thép, cửa sổ bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại; 

gia công: cửa sổ bằng phi kim loại, cửa ra vào bằng phi kim loại, kính xây dựng, vách 

ngăn bằng phi kim loại; gia công cơ khí. 
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(210) 4-2016-31128 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quốc tế Anh Đạt  (VN) 
ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại và hợp kim của kim loại và những sản phẩm của chúng như: nhôm, 

sắt, thép, cửa sổ bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa sổ, cửa ra vào, kính, vách ngăn thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 35: Mua bán: kim loại và hợp kim của kim loại và những sản phẩm của chúng như: 
nhôm, kẽm, sắt, thép, cửa sổ bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, cửa sổ bằng phi kim 
loại, cửa ra vào bằng phi kim loại, kính xây dựng, vách ngăn bằng phi kim loại. 

 
Nhóm 37: Thi công, lắp đặt, sửa chữa các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 40: Gia công: kim loại và hợp kim của kim loại và những sản phẩm của chúng như: 
nhôm, sắt, thép, cửa sổ bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại; 
gia công: cửa sổ bằng phi kim loại, cửa ra vào bằng phi kim loại, kính xây dựng, vách 
ngăn bằng phi kim loại; gia công cơ khí. 

 

 
(210) 4-2016-31129 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.15.1; A24.15.7; A26.11.12 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Liên  (VN) 
204 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi, bạc đạn, mô 

tơ, máy bơm, máy khoan, van xả.  
 

 
(210) 4-2016-31130 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Liên  (VN) 
204 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện thuộc nhóm này như: tụ điện, dây điện.  
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(210) 4-2016-31131 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.1.4; 1.13.1 

(591) Cam, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
sản xuất Anh Em Nguyễn  (VN) 
166A Trần Nhân Tôn, phường 02, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị điện thuộc nhóm này như: dây điện, tụ điện, công tắc điện, 

ổ cắm điện, thiết bị điện dùng để điều khiển từ xa.  

 

Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ và thiết bị điện thuộc nhóm này như: dây điện, tụ điện, công 

tắc điện, ổ cắm điện, thiết bị điện dùng để điều khiển từ xa.  

 

Nhóm 37: Thi công, lắp đặt, sửa chữa dụng cụ điện, thiết bị điện, hệ thống điện.  
 

 
(210) 4-2016-31132 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh bánh kem út 
Thùy  (VN) 
Số 48, ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, 

huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo thuộc nhóm này như: bánh kem, bánh ngọt, bánh mì.  
 

 
(210) 4-2016-31133 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  
(VN) 
456 HL 14, ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 

huyện Ba Tri, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu, rượu trắng, rượu hoa quả; đồ uống hoa quả có 

cồn; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
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(210) 4-2016-31134 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  

(VN) 
456 HL 14, ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 
huyện Ba Tri, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu, rượu trắng, rượu hoa quả; đồ uống hoa quả có 

cồn; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 

 
(210) 4-2016-31135 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  

(VN) 
456 HL 14, ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 
huyện Ba Tri, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; xuất bản sách và báo điện tử trực 

tuyến; sản xuất các chương trình truyền hình cho mục đích giáo dục, giải trí; tổ chức, sắp 
xếp và tiến hành hội nghị cho mục đích giáo dục hoặc giải trí, tổ chức triển lãm cho mục 
đích giáo dục hoặc giải trí.  

 

 
(210) 4-2016-31136 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  

(VN) 
456 HL 14, ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 
huyện Ba Tri, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; thạch trái cây (dạng bánh kẹo); mứt (dạng bánh kẹo); dừa khô; chế 

phẩm dinh dưỡng làm từ dừa; đồ uống trên cơ sở dừa (sản phẩm tương tự đồ uống trên cơ 
sở ca cao).  
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu, rượu trắng, rượu hoa quả; đồ uống hoa quả có 
cồn; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

 
(210) 4-2016-31137 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  

(VN) 
456 HL 14, ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 
huyện Ba Tri, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm giữ ẩm cho da; chế phẩm giữ ẩm dùng 

cho mặt; chế phẩm để tắm và chăm sóc da.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại (franchise); dịch vụ cung cấp thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng; tư vấn tổ chức kinh doanh; quản lý và điều hành việc kinh 
doanh; mua bán các sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm giữ ẩm cho da, chế 
phẩm giữ ẩm dùng cho mặt, chế phẩm để tắm và chăm sóc da, bánh kẹo, thạch trái cây 
(dạng bánh kẹo), mứt (dạng bánh kẹo), dừa khô, chế phẩm dinh dưỡng làm từ dừa, đồ 
uống trên cơ sở dừa, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu, rượu trắng, rượu hoa quả đồ uống hoa 
quả có cồn, đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia, dịch vụ bán đấu giá 
và điều khiển việc bán đấu giá.  

 

 
(210) 4-2016-31138 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ZANOVEX PTE. LTD.   (SG) 

47 Scotts Road, #12-01/02 Goldbell 
Towers, Singapore 228233  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược kháng viêm không chứa steroit.  

 

 
(210) 4-2016-31139 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.7 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu khí Boston  
(VN) 
Số 16, ngõ 162, phố Đông Thiên, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ, dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu để bôi trơn, mỡ bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2016-31140 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.1; A1.1.10; A1.1.2; A26.4.24 
(731) APOLLO EDUCATION 

MANAGEMENT LIMITED   (VG) 
P.O.Box 957 Offshore Incorporation 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2016-31141 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.1.1; A26.4.24 
(731) APOLLO EDUCATION 

MANAGEMENT LIMITED  (VG) 
P.O.Box 957 Offshore Incorporation 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2016-31142 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.1; A1.1.10; A1.1.2; A26.4.24 
(731) APOLLO EDUCATION 

MANAGEMENT LIMITED  (VG) 
P.O.Box 957 Offshore Incorporation 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-31143 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.1.1; A26.4.24 

(731) APOLLO EDUCATION 

MANAGEMENT LIMITED  (VG) 

P.O.Box 957 Offshore Incorporation 

Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-31144 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.1.1; A26.4.24 

(731) APOLLO EDUCATION 

MANAGEMENT LIMITED  (VG) 

P.O.Box 957 Offshore Incorporation 

Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-31145 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty cổ phần Quê Hương  
(VN) 
Ngã tư Bến Hàn, phường Bình Hàn, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh đậu xanh.  
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(210) 4-2016-31146 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Quê Hương  

(VN) 
Ngã tư Bến Hàn, phường Bình Hàn, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh.  

 

 
(210) 4-2016-31147 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Quê Hương  

(VN) 
Ngã tư Bến Hàn, phường Bình Hàn, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh đậu xanh.   
 

 
(210) 4-2016-31148 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Quê Hương  

(VN) 
Ngã tư Bến Hàn, phường Bình Hàn, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh đậu xanh.  
 

 
(210) 4-2016-31149 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNNH một thành viên 
nhôm inox Bảo Anh   (VN) 
79/4 Trần Phú, khóm 2, phường 7, thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
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(511)   Nhóm 11: Bếp; hệ thống và thiết bị nấu nướng; quạt; bóng đèn chiếu sáng; thiết bị vệ 
sinh. 

 

 
(210) 4-2016-31150 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhôm inox Bảo Anh   (VN) 
79/4 Trần Phú, khóm 2, phường 7, thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp; hệ thống và thiết bị nấu nướng; quạt; bóng đèn chiếu sáng; thiết bị vệ 

sinh. 
 

 
(210) 4-2016-31151 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Đức Thiện Thành  
(VN) 
22 Học Lạc, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 34: Thuốc lá; thúc hút thuốc lá, thuốc lá điện tử.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu, thuốc lá, tẩu hút thuốc lá, 
thuốc lá điện tử thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-31152 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 5.3.20 
(591) Đen, xanh 
(731) DAEHOGA LTD.   (KR) 

#103 Namsan Jeongeun skyville Dasan-
ro 56 Jung-gu Seoul Korea (04597)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuỗi nhà hàng; nhà hàng; quán rượu nhỏ; nhà hàng chuyên cung cấp 

cơm hộp buổi trưa. 
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(210) 4-2016-31153 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 18.3.2; 18.3.23; A5.3.13; 3.7.17 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, trắng 

(731) AMOS PAINTS CO.,LTD   (KR) 

119-9, Buk Jeong-dong, Yang San-si 

Gyeong Nam, KOREA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm; sơn chịu nước (underwater paint); màu keo; sơn chống gỉ; sơn 

dầu; sơn nhựa tổng hợp. 
 

 
(210) 4-2016-31154 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 8.7.5; 5.9.24; 11.3.5; 19.9.1 

(591) Da cam, đỏ, xanh lá cây,vàng, đen, nâu, 

trắng 

(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún ăn liền; mỳ ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-31155 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Tổng công ty công nghiệp 
thực phẩm Đồng Nai - một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2016-31156 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.4.4 
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2016-31157 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 1.15.23; 26.3.23 
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2016-31158 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.23; 25.12.1 
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1547 

(210) 4-2016-31159 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 

(731) Tổng công ty công nghiệp 
thực phẩm Đồng Nai - một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2016-31162 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) NINJA LOGISTICS PTE. LTD.  (SG) 

30 Jalan Kilang Barat, Kewalram House, 
Singapore 159363  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; 

chuyển phát bưu kiện tận nơi; cất giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; thông tin về kho chứa; 
hậu cần vận tải; môi giới vận tải; bao gói hàng hóa; vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành 

khách; vận chuyển hàng hóa; thuê tàu chở hàng; cho thuê kho chứa hàng; tất cả nằm trong 

nhóm 39. 
 

 
(210) 4-2016-31163 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) NINJA LOGISTICS PTE. LTD.  (SG) 

30 Jalan Kilang Barat, Kewalram House, 

Singapore 159363 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; 

chuyển phát bưu kiện tận nơi; cất giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; thông tin về kho chứa; 
hậu cần vận tải; môi giới vận tải; bao gói hàng hóa; vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành 

khách; vận chuyển hàng hóa; thuê tàu chở hàng; cho thuê kho chứa hàng; tất cả nằm trong 

nhóm 39. 
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(210) 4-2016-31164 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; 25.1.25; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Giai Mỹ  
(VN) 
180/1/6 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng [trang phục]; cà vạt; tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2016-31165 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) CELLAB CO., LTD.   (KR) 

291, Yunposun-ro, Dunpo-myeon, Asan-
si, Chungcheongnam-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt; chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp trang điểm (mỹ phẩm); dầu gội 
đầu; kem đánh răng; mỹ phẩm dành cho động vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2016-31166 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.4; 3.1.16 
(731) TIGER CORPORATION  (JP) 

3-1, Hayami-cho, Kadoma City, Osaka, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ cho nồi cơm điện, nồi ủ cơm chạy điện, bình đun nước nóng 

chạy điện, ấm chạy điện, chảo nướng điện, bếp điện đĩa mặt tròn, máy pha cà phê chạy 
điện, lò nướng bánh chạy điện, máy nướng bánh kẹp chạy điện, máy nướng bánh xăng 
đuých chạy điện, máy có chức năng rán thực phẩm chạy bằng điện, máy nướng cá chạy 
điện, máy lọc không khí chạy điện, máy làm ẩm không khí chạy điện, lò nướng chạy điện, 
nồi đun nấu thực phẩm chạy điện, máy sấy bát đĩa chạy điện, nồi cơm điện dùng cho mục 
đích thương mại, nồi điện nấu cháo, bếp từ, lò vi sóng, hộp cơm trưa giữ nhiệt, bình chân 
không bằng thép không gỉ, hộp đựng thực phẩm bằng thép không gỉ, phích đựng chất 
lỏng, cốc/ca cách nhiệt bằng thép không gỉ, bình rót cách nhiệt, hộp đựng và ngăn chia 
phần cơm, hộp đựng thực phẩm giữ nhiệt, hộp cách nhiệt dùng chứa thực phẩm hoặc đồ 
uống, nồi ủ nhiệt chân không.  
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(210) 4-2016-31167 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Đặng Thùy Linh   (VN) 

Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: sa lông các loại, bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ.  

 

 
(210) 4-2016-31168 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Việt Cool  (VN) 

Thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương  

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-31169 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GIANT DING OIL SEAL CO., LTD.  

(TW) 
No.36, Ln. 321, Sec. 2, Yongxin Rd., 
Puyan Township, Changhua County 516, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Xi gắn kín chặn dầu bằng chất dẻo; xi gắn kín chặn dầu bằng cao su; miếng 

đệm bằng chất dẻo; miếng đệm bằng cao su; đệm lót bằng chất dẻo; đệm lót bằng cao su.  
 

 
(210) 4-2016-31170 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.2; A2.5.23; 2.1.11 
(731) LAMORNING CO., LTD.   (TW) 

No.655, zhongxing rd., changzhi 

township, pingtung county 908, talwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện, dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2016-31171 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.16; A3.7.24; 

A26.11.8 
(731) EASY PLANET LIMITED   (HK) 

Flat/Rm 5, 16/F, Westin Centre, 26 
Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý thông tin thương mại; thông tin kinh doanh; tuyển dụng nhân sự; 
dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh qua trang mạng; dịch vụ văn phòng giới thiệu việc 
làm; cung cấp thị trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ, cụ 
thể là, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ trên trang mạng trực tuyến nhằm mục đích kinh 
doanh.  

 

 
(210) 4-2016-31172 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) FIFFY SDN BHD   (MY) 

No. 8, Jalan Bukit 5, Kawasan 
Perindustrian Miel, Bandar Seri Alam, 
81750 Masai, Johor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; bột 

tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; dầu gội đầu; bông tăm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất tẩy trắng để giặt.  

 

 
(210) 4-2016-31173 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.5; 21.3.21 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH cửa chống 

cháy Tâm Chấn  (VN) 
229/20/14 liên khu 4-5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa chống cháy làm bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-31174 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm được cung cấp bởi dịch vụ siêu thị như, mỹ phẩm 

các loại, dầu gội dầu, xà phòng, nước hoa, sữa rửa mặt, men cho móng tay, chân, bông và 
que bông cho mục đích mỹ phẩm, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, băng vệ sinh dùng cho phụ 
nữ khi có kinh nguyệt, miếng đệm thấm để xử lý chất thải vật nuôi, tã trẻ em (tã lót), 
miếng dán vết thương (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung vitamin và chất 
khoáng, dao cạo dùng điện hoặc không dùng điện, dụng cụ cắt móng tay, chân dùng điện 
và không dùng điện, dao gập nhiều chức năng, lưỡi dao cạo, dao cạo dùng một lần, dao 
dĩa và thìa, dụng cụ mở hộp [không dùng điện], kéo cắt đa năng, dao, mặt nạ phòng độc 
để lọc không khí, dụng cụ lấy ráy tai, vỉ nướng cho bếp ga, túi đựng bếp ga hoặc bếp 
nướng có thể mang đi được, dụng cụ và thiết bị nấu nướng, bếp, vòng đeo chìa khoá [đồ 
nữ trang giả rẻ tiền], ghim cài ve áo để trang sức, hồ dán và chất kết dính khác cho mục 
đích văn phòng hoặc gia đình, hình dán, giấy dán (văn phòng phẩm), văn phòng phẩm, đồ 
dùng văn phòng (trừ đồ đạc), bao gói bằng bìa cứng dùng đựng thực phẩm, giấy ướt, giấy 
vệ sinh, dải đệm bằng giấy dùng để bịt kín các khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước mưa hoặc 
gió, lá thiếc mỏng (giấy bạc) dùng cho nhà bếp, bìa cứng 2 lớp (có tạo sóng ở giữa) và đồ 
chứa đựng bằng giấy, túi dùng để bao gói bằng nhựa vinyl, băng dính (khác với văn phòng 
và không dùng cho y tế hoặc gia đình hoặc các mục đích cách điện), băng dính cách điện, 
hợp chất để bịt kín khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước mưa hoặc gió, ô dù, lọng [ô che 
nắng], giày dép cho vật nuôi, quần áo cho vật nuôi, túi đựng mỹ phẩm  có thể mang đi 
được, dây và vòng cổ dùng cho chó, cho vật nuôi trong gia đình, chỉ tơ nha khoa, bàn chải 
dùng cho móng chân, tay hoặc tóc, dụng cụ làm sạch và cọ rửa (cầm tay, không dùng 
điện), đồ chứa đụng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu 
nướng (không dùng điện), lược và bọt biển dùng cho mục đích gia dụng), cốc dùng một 
lần không bằng kim loại quý, bộ đồ (từ dao, dĩa và thìa), đồ chứa đựng cách nhiệt đựng 
thức ăn và đồ uống, đĩa dùng một lần, bót để đi giày, vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng 
vải, khăn vải dùng để tẩy trang, khăn rửa bát, vải đã phác hoạ hoạ tiết để thêu, đồ lót, tất 
dài, tất ngắn, áo mưa, quần áo thể thao, đồ đi chân, quần áo, quần dài, quần soóc và quần 
đùi, kim khâu quần áo không dùng cho máy may), cặp tóc và kẹp tóc, thảm chùi chân sau 
khi tắm, thảm chùi chân ở cửa, thảm dùng ở bãi biển, tấm thảm, thẩm dùng treo tường, 
thảm cho vật nuôi ăn, đồ chơi cho vật nuôi trong nhà, rau, quả được bao quản, làm lạnh, 
phơi khô hoặc nấu chín, đậu được làm lạnh, phấn hoa đã chế biến làm thực phẩm, các 
thực phẩm chủ yếu được làm từ thân cây, nước ép rau dùng để nấu ăn, sữa và các sản 
phẩm được làm từ sữa, các thực phẩm được chế biến từ đậu phụ, thực phẩm được làm từ 
cá và loài động vật có vỏ như tôm, cua, ngao, sò, trai, rong biển đã chế biến (thực phẩm), 
thực phẩm đươc làm từ dầu và mỡ, trứng đưọc chÔ biến làm thực phẩm, trứng, cá và động 
vật có vỏ cứng (không còn sống) (bao gồm cả đông lạnh hoặc bảo quản bằng muối), cá 
được chế biến nặn thành bánh như hình tròn, hình vuông hoặc dạng thanh , táo tía cho 
thực phẩm, tôm tẩm bột, thịt gà chua ngọt, thịt gà, thịt lợn chua ngọt, thịt vịt xông khói, 
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thịt lợn côtlet, sườn tẩm ướp nướng, thịt đã qua chế biến, chân giò lợn, món ăn phụ (như 
khoai tây chiên, sa lát rau quả, rau củ luộc ), thịt, bột mỳ và chế phẩm được làm từ ngũ 
cốc, gia vị, sô cô la, ngũ cốc, các sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc, kẹo gôm, kẹo, bánh gạo, nước tương và bột nhão làm từ bột đậu tương, 
nước sốt (gia vị), đường cho thực phẩm, đá, bánh mỳ kẹp thịt (hamburger), pizza, bánh 
mỳ kẹp xúc xích (hot dogs), bánh bao kiểu Hàn Quốc (Mandu), cơm được nấu chín cuộn 

với lá dong biển khô kiểu hàn quốc (Gimbap), cơm cuộn Gimbap hình tam giác, cơm 
được đóng gói (cơm nắm), bánh mỳ kẹp thịt (sandwiches), hải sản và rau trộn với nước sốt 
mù tạt, mỳ xào với rau, đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, cô cá, trà, bánh kẹo, bánh rán hình 
tròn, bánh mỳ, kem, tảo cho tiêu dùng con người hoặc động vật, hạt (ngũ cốc), rau tươi, 
đậu giá tươi, thức ăn cho vật nuôi, hoa quả tươi, ổ rơm cho vật nuôi, bia, nước khoáng, 
nước có ga và đồ uống không cồn, đồ uống hoa quả và nước ép trái cây, si rô và chế phẩm 
làm đồ uống, đồ uống có cồn trừ bia, bật lửa cho người hút thuốc, hộp thuốc lá, các vật 
đựng cho người hút thuốc; dịch vụ mua sắm trực tuyến liên quan đến các mặt hàng kể 
trên, dịch vụ trung gian liên quan đến thu đặt hàng thông qua giao dịch điện tử; dịch vụ 
siêu thị liên quan đến các mặt hàng kể trên; cửa hàng bán lẻ liên quan đến các mặt hàng 
kể trên. 

 

 
(210) 4-2016-31175 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.  (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm được cung cấp bởi dịch vụ siêu thị như: mỹ phẩm 

các loại, dầu gội đầu, xà phòng, nước hoa, sữa rửa mặt, men cho móng tay, chân, bông và 
que bông cho mục đích mỹ phẩm, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, băng vệ sinh dùng cho phụ 
nữ khi có kinh nguyệt, miếng đệm thấm để xử lý chất thải vật nuôi, tã trẻ em (tã lót), 
miếng dán vết thương (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung vitamin và chất 
khoáng, dao cạo dùng điện hoặc không dùng điện, dụng cụ cắt móng tay, chân dùng điện 
và không dùng điện, dao gập nhiều chức năng, lưỡi dao cạo, dao cạo dùng một lần, dao / 
dĩa và thìa, dụng cụ mở hộp [không dùng điện], kéo cắt đa năng, dao, mặt nạ phòng độc 
để lọc không khí, dụng cụ lấy ráy tai, vỉ nướng cho bếp ga, túi đựng bếp ga hoặc bếp 
nướng có thể mang đi được, dụng cụ và thiết bị nấu nướng, bếp, vòng đeo chìa khoá [đồ 
nữ trang giá rẻ tiền], ghim cài ve áo để trang sức, hồ dán và chất kết dính khác cho mục 
đích văn phòng hoặc gia đình, hình dán, giấy dán (văn phòng phẩm), văn phòng phẩm, đồ 
dùng văn phòng (trừ đồ đạc), bao gói bằng bìa cứng dùng đựng thực phẩm, giấy ướt, giấy 
vệ sinh, dải đệm bằng giấy dùng để bịt kín các khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước mưa hoặc 
gió, lá thiếc mỏng (giấy bạc) dùng cho nhà bếp, bìa cứng 2 lớp (có tạo sóng ở giữa) và đồ 
chứa đựng bằng giấy, túi dùng để bao gói bằng nhựa vinyl, băng dính (khác với văn phòng 
và không dùng cho y tế hoặc gia đình hoặc các mục đích cách điện), băng dính cách điện, 
hợp chất để bịt kín khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước mưa hoặc gió, ô dù, lọng [ô che 
nắng], giày dép cho vật nuôi, quần áo cho vật nuôi, túi đựng mỹ phẩm có thể mang đi 
được, dây và vòng cổ dùng cho chó, cũi cho vật nuôi trong gia đình, chỉ tơ nha khoa, bàn 
chải dùng cho móng chân, tay hoặc tóc, dụng cụ làm sạch và cọ rửa (cầm tay, không dùng 
điện), đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu 
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nướng (không dùng điện), lược và bọt biển (dùng cho mục đích gia dụng), cốc dùng một 
lần không bằng kim loại quý, bộ đồ ăn (trừ dao, dĩa và thìa), đồ chứa đựng cách nhiệt 
đựng thức ăn và đồ uống, đĩa dùng một lần, bót để đi giày, vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm 
bằng vải, khăn vải dùng để tẩy trang, khăn rửa bát, vải đã phác hoạ hoạ tiết để thêu, đồ 
lót, tất dài, tất ngắn, áo mưa, quần áo thể thao, đồ đi chân, quần áo, quần đài, quần soóc 
và quần đùi, kim khâu quần áo (không dùng cho máy may), cặp tóc và kẹp tóc, thảm chùi 
chân sau khi tắm, thảm chùi chân ở cửa, thảm dùng ở bãi biển, tấm thảm, thảm dùng treo 
tường, thảm cho vật nuôi ăn, đồ chơi cho vật nuôi trong nhà, rau, quả được bảo quản, làm 
lạnh, phơi khô hoặc nấu chín, đậu được làm lạnh, phấn hoa đã chế biến làm thực phẩm, 
các thực phẩm chủ yếu đuợc làm từ trái cây, nước ép rau dùng để nấu ăn, sữa và các sản 
phẩm được làm từ sữa, các thực phẩm được chế biến từ đậu phụ, thực phẩm được làm từ 
cá và loài động vật có vỏ như tôm, cua, ngao, sò, trai, rong biển đã chế biến (thực phẩm), 
thực phẩm được làm từ dầu và mỡ, trứng được chế biến làm thực phẩm, trứng, cá và động 
vật có vỏ cứng (không còn sống) (bao gồm cả đông lạnh hoặc bảo quản bằng muối), cá 
được chế biến mặn thành bánh như hình tròn, hình vuông hoặc dạng thanh, táo tía cho 
thực phẩm, tôm tẩm bột, thịt gà chua ngọt, thịt gà, thịt lợn chua ngọt, thịt vịt xông khói, 
thịt lợn côtlet, sườn tẩm ướp nướng, thịt đã qua chế biến, chân giò lợn, món ăn phụ (như 
khoai tây chiên, sa lát rau quả, rau củ luộc), thịt, bột mỳ và chế phẩm được làm từ ngũ 
cốc, gia vị, sô cô la, ngũ cốc, các sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc, kẹo gôm, kẹo, bánh gạo, nước tương và bột nhão làm từ bột đậu tương, 
nước sốt (gia vị), đường cho thực phẩm, đá, bánh mỳ kẹp thịt (hamburger), pizza, bánh 
mỳ kẹp xúc xích (hot dogs), bánh bao kiểu Hàn Quốc (Mandu), cơm được nấu chín cuộn 

với lá dong biển khô kiểu Hàn quốc (Gimbap), cơm cuộn Gimbap hình tam giác, cơm 
được đóng gói (cơm nắm), bánh mỳ kẹp thịt (sandwiches), hải sản và rau trộn với nước sốt 
mù tạt, mỳ xào với rau, đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, cô cá, trà, bánh kẹo, bánh rán hình 
tròn, bánh mỳ, kem, tảo cho tiêu dùng con người hoặc động vật, hạt (ngũ cốc), rau tươi, 
đậu giá tươi, thức ăn cho vật nuôi, hoa quả tươi, ổ rơm cho vật nuôi, bia, nước khoáng, 
nước có ga và đồ uống không cồn, đồ uống hoa quả và nước ép trái cây, si rô và chế phẩm 
làm đồ uống, đồ uống, có cồn trừ bia, bật lửa cho người hút thuốc, hộp thuốc lá, các vật 
dụng cho người hút thuốc; dịch vụ mua sắm trực tuyến liên quan đến các mặt hàng kể 
trên; dịch vụ trung gian liên quan đến thư đặt hàng thông qua giao dịch điện tử; dịch vụ 
siêu thị liên quan đến các mặt hàng kể trên; cửa hàng bán lẻ liên quan đến các mặt hàng 
kể trên. 

 

 
(210) 4-2016-31177 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.5.2 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Vòng A Pao  (VN) 
KP Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; cơ sở hạ tầng; giám sát công 
trình xây dựng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng. 
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(210) 4-2016-31178 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Ngọc 
Huyền  (VN) 
118/73 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 

 

 
(210) 4-2016-31179 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; 26.1.4; 1.3.1; 

5.7.1; 25.3.1 
(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ cà phê 
Tuấn Vang  (VN) 
140/4 tổ 20, ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

(210) 4-2016-31182 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu đầu tư kinh doanh 
Hoàng Hà  (VN) 
Số nhà 25, ngách 97/16, phố Khương 
Trung, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-31185 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; 24.3.1; A24.3.9; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SMP Furniture  
(VN) 
307/3 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 

thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết lập bản vẽ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-31186 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kitfe  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2016-31187 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH trục cao su 
Việt Roll   (VN) 
Lô MB2-2+3, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã 

Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 07: Trục chà lúa bằng cao su (bộ phận của máy). 

 

Nhóm 17: Thanh cao su dùng trong ngành xay xát lúa gạo (không phải là bộ phận của 

máy). 
 

 
(210) 4-2016-31188 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Lê Minh Vương  (VN) 
254/98/11Q Âu Cơ, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 

hệ thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống; van nước. 
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(210) 4-2016-31189 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Tím, đỏ, trắng, xanh da trời, xanh dương 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nguyên Vy  (VN) 
177/26/4 Lũy Bán Bích, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản và hải sản đã qua chế biến ăn liền như: tôm (tép), cua, cá, mực, 

ruốc, rong biển. 
 

 
(210) 4-2016-31190 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.3.20; 5.13.1 

(591) Đỏ, xám, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở tinh dầu 
Song Trà  (VN) 
Số 79/6D ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm. 
 
 

(210) 4-2016-31191 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.11; 3.7.16; A3.7.24; 5.3.20; 

A26.11.8 

(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH SAIGON Mới  (VN)
1171/3 đường Ba Tháng Hai, phường 6, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ xổ số. 
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(210) 4-2016-31192 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phụ liệu may 
mặc Huy Phát  (VN) 
Số 62/14 đường TTN08, khu phố 5, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12 , thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 

 
(210) 4-2016-31193 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.23; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh, vàng, kem, đen, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Viết Đạt  (VN) 
Thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 
tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-31194 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23; 25.1.25 
(591) Xanh, hồng, vàng, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư xuất nhập 
khẩu Tứ Quý  (VN) 
193/6/29 đường số 20, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-31195 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư hợp 
tác công nghệ sơn Japan 
Paint  (VN) 
Thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 02: Sơn, chất màu để sơn lót, véc ni, chất kết dính dùng cho sơn màu, phẩm màu. 
 

 
(210) 4-2016-31197 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.3.4; 5.3.11; A5.3.14 
(591) Ghi xám, vàng, trắng 
(731) ANDREW HING FONE TSANG  (CA) 

1102-2668 Ash Street, Vancouver, 
Canada  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2016-31198 (220) 06.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.3.4; 5.3.11; A5.3.14 
(591) Ghi xám, vàng, trắng 
(731) ANDREW HING FONE TSANG   (CA) 

1102-2668 Ash Street, Vancouver, 
Canada  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2016-31199 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Ngọc lam, đen, xanh coban 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thanh Kim Long  (VN) 
51 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, giới thiệu, trưng bày sản phẩm về ga, ga lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-31200 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thanh Kim Long  (VN) 
51 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, giới thiệu, trưng bày sản phẩm về khí ga, ga lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-31201 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Tân 
Hoàng Nam  (VN) 
221 đường số 9, khu phố 5, phường 
Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa, cụ thể là: xà phòng, sữa tắm, nước rửa tay, nước rửa chén, nước 

lau sàn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước tẩy rửa, cụ thể là: xà phòng, sữa tắm, nước rửa 
tay, nước rửa chén, nước lau sàn.  

 

 
(210) 4-2016-31202 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.4.14; 1.15.24 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Phùng 
Vĩnh Hưng  (VN) 
307A Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy in; giấy viết; phong bì làm từ giấy; sổ tay làm từ giấy; bìa giấy các 

tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giấy, giấy in, giấy viết, phong bì làm từ giấy, sổ tay 
làm từ giấy, bìa giấy các tông.  

 

 
(210) 4-2016-31204 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A3.13.24 
(591) Xanh dương nhạt, đen, hồng, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Lương Thị Thuý Loan  (VN) 
20 Ca Văn Thỉnh, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, lông mi giả, nhíp, kìm cắt da và móng tay.  
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(210) 4-2016-31205 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A3.13.24; 6.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Lương Thị Thuý Loan  (VN) 
20 Ca Văn Thỉnh, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, lông mi giả, nhíp, kìm cắt da và móng tay.  

 

 
(210) 4-2016-31206 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 6Senses Việt 
Nam  (VN) 
Số 6, Hàng Đường, phường Hàng Đào, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản, cụ thể: cho thuê nhà ở, căn hộ. 

 

 
(210) 4-2016-31207 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Việt PAN  
(VN) 
1/1 Phan Văn Hớn, ấp Trung Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-31208 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang thiết bị 
vật tư y tế Huy Hoàng  (VN) 
72/486M Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng thích hợp cho mục đích y tế (hộp 
an toàn đựng bao và kim tiêm đã qua sử dụng), găng tay cho mục đích y tế, giường y tế, tủ 
y tế, bàn y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31209 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.1; 26.15.15; 1.15.15; 1.15.23; 

26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trồng trọt 
nông sản giá trị cao PURE 
ORGANIC Việt Nam  (VN) 
218/7 đường số 6, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau tươi, quả tươi, củ hoa, hạt giống thực vật, cây giống, cây trồng.  

 

 
(210) 4-2016-31210 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh lá cây, xanh cô ban, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thú nhồi bông 
Thảo Nguyên  (VN) 
11-13 đường số 6, khu phố 14, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-31211 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.12; 5.7.21; A5.1.5 
(591) Xanh, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Vùng Trời Thông Tin  
(VN) 
Tòa nhà HT, 449 Trần Hưng Đạo, 
phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 22: Sợi xơ dừa [sợi thô]. 
 

Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng xơ dừa; chỉ và sợi đã xe từ xơ dừa.  
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Nhóm 29: Bơ dừa; dừa sấy khô; chất béo từ dừa; dầu dừa.  
 

Nhóm 31: Sọ dừa; quả dừa; cùi dừa khô.  
 

Nhóm 32: Nước quả dừa. 
 

 
(210) 4-2016-31212 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.9; 26.11.3; 24.17.20; 

26.15.15 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Sao  
(VN) 
28 Trịnh Lỗi, phường Phú Thọ Hoà, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Rương; hòm; vali và túi du lịch; ô (dù).  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.   
 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán: vali, túi du lịch, balô, bóp ví, đây lưng ô và dù bằng chất 
liệu da, gỉa da và vải dù ép nhựa quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ chơi và văn phòng 
phẩm, quản lý dịch vụ: giới thiệu việc làm.  

 

 
(210) 4-2016-31213 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HNB Việt Nam  
(VN) 
Lô R-1B, đường Tân Tập - Long Hậu, 
khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, ấp 
3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  

 

 
(210) 4-2016-31214 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1; 16.3.17 
(591) Đỏ 
(731) Lê Trường Thiên  (VN) 

Số 34 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần 
mềm ứng dụng máy tính có thể tải về; ổ đĩa cho máy tính; chương trình máy tính (phần 
mềm có thể tải về).    

 
Nhóm 35: Quản lý tệp tin máy tính; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; tối ưu hóa 
công cụ tìm kiếm; nghiên cứu về thương mại.   

 
Nhóm 36: Môi giới; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; 
cho thuê bất động sản.   

 
Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; thông tin liên lạc bằng máy tính; truyền 
tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính, liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính.    

 

 
(210) 4-2016-31215 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) Lê Trường Thiên   (VN) 

Số 34 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần 
mềm ứng dụng máy tính có thể tải về; ổ đĩa cho máy tính; chương trình máy tính (phần 
mềm có thể tải về).    

 

Nhóm 35: Quản lý tệp tin máy tính; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; tối ưu hóa 
công cụ tìm kiếm; nghiên cứu về thương mại.   

 
Nhóm 36: Môi giới; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; 
cho thuê bất động sản.   

 

Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; thông tin liên lạc bằng máy tính; truyền 
tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính, liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính.    

 

 
(210) 4-2016-31216 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1; 16.3.17 
(591) Đỏ, đen 
(731) Lê Trường Thiên  (VN) 

Số 34 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần 

mềm ứng dụng máy tính có thể tải về; ổ đĩa cho máy tính; chương trình máy tính (phần 

mềm có thể tải về).    

 

Nhóm 35: Quản lý tệp tin máy tính; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; tối ưu hóa 

công cụ tìm kiếm; nghiên cứu về thương mại.   

 

Nhóm 36: Môi giới; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; 

cho thuê bất động sản.   

 

Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; thông tin liên lạc bằng máy tính; truyền 

tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính, liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính.    
 

(210) 4-2016-31217 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.1 

(591) Trắng, xanh đậm, xanh dương, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu Đông Nam á  (VN) 
49D1 cư xá 3014, phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh, chế phẩm cho người ăn kiêng dùng trong mục đích y tế, thuốc 

bổ.  
 

 
(210) 4-2016-31218 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.7.9; 2.7.23; 26.4.2; 25.1.25 

(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu Đông Nam á   (VN) 
49D1 cư xá 30/4, phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế 

phẩm cho người ăn kiêng dùng trong mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh, 

thuốc bổ.  
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(210) 4-2016-31219 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và công nghệ Gia Linh  
(VN) 
Số 5 ngõ 178 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-31220 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.22; 5.5.19; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Lâm Tới  (VN) 
Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Giẻ cọ rửa xoong, nồi bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-31221 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại dịch vụ Minh Việt  
(VN) 
38/11A Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2016-31222 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bền Vững  
(VN) 
21/23 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: ắc quy, pin. 
 

 
(210) 4-2016-31223 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim loại 

quý và các hợp kim của chúng.  
 

 
(210) 4-2016-31224 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim loại 

quý và các hợp kim của chúng.   
 

 
(210) 4-2016-31226 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim loại 

quý và các hợp kim của chúng. 
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(210) 4-2016-31227 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim loại 

quý và các hợp kim của chúng. 
 

 
(210) 4-2016-31230 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Da và da bán thành phẩm; ví xách tay; túi xách; ba lô; va li; quần áo cho vật 

nuôi cảnh trong gia đình như chó, mèo. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; tất đi chân; mũ nón; quần áo bơi; quần áo lót. 
 

 
(210) 4-2016-31231 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Da và da bán thành phẩm; ví xách tay; túi xách; ba lô; va li; quần áo cho vật 
nuôi cảnh trong gia đình như chó, mèo. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; tất đi chân; mũ nón; quần áo bơi; quần áo lót.  
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(210) 4-2016-31233 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.2.3; 26.2.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
VNT   (VN) 
Số 74 đường 3158B Phạm Thế Hiển, 
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đen (đã qua sơ chế, bảo quản).  

 

 
(210) 4-2016-31234 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Công Mỹ 
Phẩm 368  (VN) 
120 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-31236 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., 

LTD.   (KR) 
Daeil Bldg. 120 Namdaemunro, Joong-
ku, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua chủ yếu trên cơ sở hoa quả; sữa khuấy; sữa đã lên men; bơ; sữa bột 

(trừ sữa cho trẻ sơ sinh); sữa chua; sữa; món tráng miệng trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu); 
pho mát; kem (sản phẩm sữa). 

 
 

(210) 4-2016-31237 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., 

LTD.   (KR) 
Daeil Bldg. 120 Namdaemunro, Joong-
ku, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo; bánh bao nhân đậu; bánh quy; kẹo; bánh su kem; bánh mì; kem 
lạnh; bánh quế; bánh ngọt; bánh quy nhỏ dẹt; trà xanh; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2016-31238 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., 

LTD.    (KR) 
Daeil Bldg. 120 Namdaemunro, Joong-
ku, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Căng tin; dịch vụ quầy rượu theo kiểu rạp hát; phòng trà; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ quầy rượu; nhà hàng buffê; nhà hàng ăn uống theo kiểu Phương Tây; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ và nhà hàng cà phê; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; 
cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn bị đồ ăn; nhà hàng 
Nhật Bản; hiệu bánh mì; quán rượu; nhà hàng Trung Quốc; dịch vụ quán cà phê; quán ăn 
tự phục vụ; quán bán rượu nhẹ; quán giải khát; nhà hàng bán thức ăn nhanh; quầy rượu 
Hàn Quốc; nhà hàng Hàn Quốc; dịch vụ cung cấp bữa ăn trong chuyến bay của một máy 
bay. 

 

 
(210) 4-2016-31239 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., 

LTD.   (KR) 
Daeil Bldg. 120 Namdaemunro, Joong-
ku, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua chủ yếu trên cơ sở hoa quả; sữa khuấy; sữa đã lên men; bơ; sữa bột 

(trừ sữa cho trẻ sơ sinh); sữa chua; sữa; món tráng miệng trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu); 
pho mát; kem (sản phẩm sữa). 

 

 
(210) 4-2016-31243 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH STD Quốc tế  
(VN) 
Số 20/538 đường Láng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-31244 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH STD Quốc tế  
(VN) 
Số 20/538 đường Láng, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-31245 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH STD Quốc tế  
(VN) 
Số 20/538 đường Láng, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-31246 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH STD Quốc tế  
(VN) 
Số 20/538 đường Láng, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-31247 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH STD Quốc tế  
(VN) 
Số 20/538 đường Láng, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-31248 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 3.7.17; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đồ da thời 
trang Thắng Lợi   (VN) 
Số 796/131/2, đường Lê Đức Thọ, 
phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Va li; ví đựng tiền; túi xách; cặp xách; hàng da và giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; cà vạt (trang phục); khăn quàng cổ (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-31249 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phương  (VN) 
55 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; thảo dược; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-31250 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu NAVAGIO 
Việt Nam   (VN) 
Số 224 Tây Sơn, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-31251 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xăng dầu 
PETRO Bình Phước  (VN) 
Số 692 đường Phú Riềng Đỏ, khu phố 
Tân Trà, phương Tân Xuân, thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu nhiên liệu; khí đốt; dầu nhớt, mỡ bôi trơn.  
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Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt, mỡ bôi trơn, bếp ga và phụ kiện bếp ga, nhiên liệu rắn, 
lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, xăng, dầu nhiên liệu, dầu diezel, dầu hỏa, khí đốt, 
khí gas hóa rắn.  

 

 
(210) 4-2016-31252 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.1.14; A1.1.2; A26.4.24 
(591) Đen, vàng đồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Con Cừu Vàng   (VN) 
Lô I53 khu Dự án Công ty nhà Phú 
Nhuận, Lê Thị Riêng, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-31253 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ca cao Bến Tre  
(VN) 
23/3A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị 
Trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao; sản phẩm ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở 

ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống sôcôla có sữa; bánh 
ngọt; sô-cô-la nhuyễn dạng sệt; đồ uống trên cơ sở trà; (trà); chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thực phẩm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ.  

 

 
(210) 4-2016-31254 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE 

(ASIA) PTE. LTD.  (SG) 
3 Fusionopolis Way, #12-21 Symbiosis, 
Singapore 138633  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được cung cấp nội dung dạng văn bản, 

âm thanh và viđêô trong các lĩnh vực nấu ăn, công thức làm món ăn, nghệ thuật nấu ăn và 
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liên quan đến cuộc thi đấu; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được cho phép gửi 
viđêô; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được để tạo ra sách dạy nấu ăn được cá nhân 
hóa.  

 

 
(210) 4-2016-31255 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE 

(ASIA) PTE. LTD.  (SG) 
3 Fusionopolis Way, #12-21 Symbiosis, 
Singapore 138633  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí cụ thể là chương trình thường xuyên về nấu ăn, các 

cuộc thi nấu ăn và nghệ thuật nấu ăn được phân bố qua các nền môi trường truyền thông 
khác nhau; dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp trực tuyến các bản ghi âm thanh và hình ảnh 
ghi sẵn không tải xuống được chứa nội dung về nấu ăn, các cuộc thi nấu ăn và nghệ thuật 
nấu ăn qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp thông tin giải trí 
trực tuyến cho người khác về chương trình giải trí liên quan đến nấu ăn, các cuộc thi nấu 
ăn và nghệ thuật nấu ăn; dịch vụ giải trí với bản chất là điều khiển các cuộc thi nấu ăn.  

 

 
(210) 4-2016-31256 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SEONGHA KOCHI   (KR) 

3, Jain-ro 7-gil, Jain-myeon, Gyeongsan-
si, Gyeongsangbuk-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt [quang học]; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; mắt kính đeo 

mắt; kính râm; dây nhỏ đeo kính mắt; dây xích đeo của kính mắt; kính áp tròng. 
 

 
(210) 4-2016-31257 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.7; A3.7.24; A26.4.6; 

A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MEKONG 
FOODS   (VN) 
Tầng 5, 157-159 Trần Bình Trọng, 
phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; bột thịt gà; dầu hào; súp cô đặc.  

 

Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; hạt nêm; sốt bò xào.  

 

Nhóm 35: Mua bán, nước mắm, bột thịt gà, dầu hào, súp cô đặc, nước tương, tương ớt, hạt 

nêm, sốt bò xào. 
 

 
(210) 4-2016-31258 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đen, xanh lá 

(540) 

  

(731) Phan Lê Anh Kiệt   (VN) 
81/27 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán trà sữa; 

nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-31259 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A9.3.5; 26.4.2 

(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Hồ Quang Vũ   (VN) 
62 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-31260 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.9.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Hồ Quang Vũ   (VN) 
62 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2016-31262 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
Thành Lợi  (VN) 
Thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện 

ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe điện.  
 

 
(210) 4-2016-31263 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.15; 2.3.1; A2.3.2 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Sun Việt Nam  (VN) 
Số 46C, ngõ 145 phố Quan Nhân, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 

trong công nghiệp). 

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ; áo lót; dép; khăn quàng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2016-31264 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Nhiệt 
Đới   (VN) 
Số 61 phố Hàng Bông, phường Hàng 

Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách.  
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(210) 4-2016-31265 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31266 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; ca cao; bánh; kẹo; cà phê; chè, (trà).  

 

 
(210) 4-2016-31267 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây (đồ 

uống); đồ uống không có cồn; bia.  
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(210) 4-2016-31268 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31269 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; ca cao; bánh; kẹo; cà phê; chè (trà).  

 

 
(210) 4-2016-31270 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1578 

(210) 4-2016-31271 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xám, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ, phân 

bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 

 
(210) 4-2016-31272 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xám, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như, thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-31273 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xám, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
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bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun, thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-31274 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.8; 2.5.2; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, đỏ, trắng, xanh, xám, vàng 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-31275 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 2.5.2 
(591) Vàng, nâu, đỏ, trắng, xanh, xám, vàng 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
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âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-31276 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.4; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Vàng, trắng, nâu, xám, xanh lá cây, xanh 

cốm 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-31277 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 

Tổ dân phố số 1 Thượng, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-31278 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SHEN HSIANG TANG CO., LTD.  

(TW) 
No. 112, Sec. 1, Jianguo S. Rd., South 
Dist., Taichung City 40242, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để tắm không dùng cho 
mục đích y tế; kem mỹ phẩm; kem đánh răng; chế phẩm để giặt; son môi; nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm làm rám nắng (mỹ 
phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-31279 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.13; A5.7.23; 26.1.2; 26.13.25 
(731) SHEN HSIANG TANG CO., LTD.  

(TW) 
No. 112, Sec. 1, Jianguo S. Rd., South 
Dist., Taichung City 40242, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để tắm không dùng cho 

mục đích y tế; kem mỹ phẩm; kem đánh răng; chế phẩm để giặt; son môi; nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm làm rám nắng (mỹ 
phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-31280 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh dương, cam, 

trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng Phúc An Thịnh  (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ tư vấn xây 
dựng; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-31281 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ mỹ phẩm Skin Plus  
(VN) 
380/1/14 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-31282 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để làm đẹp; tinh dầu làm đẹp để chăm 

sóc da; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da, không chứa thuốc; sản phẩm đậm đặc 
(serum) làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; 
chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ 
sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2016-31283 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.9.4; A3.9.24; 1.15.24; A25.7.22 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tiến Kình  

(VN) 
P507 tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 
54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành pbố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng tinh khiết. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; dịch vụ du lịch; 
dịch vụ taxi.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-31284 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Tím, trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Tiến Kình 

(VN) 
P507 tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 
54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành pbố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; dịch vụ du lịch; 
dịch vụ taxi.   

 

 
(210) 4-2016-31285 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tiến Kình  

(VN) 
P507 tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 
54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành pbố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng tinh khiết.  

 

 
(210) 4-2016-31286 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Tím, trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Tiến Kình  

(VN) 
P507 tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 
54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành pbố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-31287 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Tím, trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Tiến Kình  

(VN) 
P507 tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 
54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành pbố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2016-31288 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 18.2.1; A26.4.24; 26.2.7; 1.15.23 

(731) NIIGATA SEIKI CO., LTD.  (JP) 

3-4-20, Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thước dây (dụng cụ đo); thước đo (dụng cụ đo); thước đo góc (dụng cụ đo); 

máy đo độ nghiêng; dụng cụ đo độ dài; máy và dụng cụ đo ren (dụng cụ đo); máy thử 

nghiệm độ cứng của kim loại; máy thử nghiệm cao su; máy thử nghiệm chất dẻo; máy 

hoặc thiết bị đo khoảng cách (dụng cụ đo khoảng cách); máy đo mức (dùng để đo đạc). 
 

 
(210) 4-2016-31289 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; 26.3.23; A26.11.7; A26.11.12 

(731) NIIGATA SEIKI CO., LTD.   (JP) 

3-4-20, Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thước dây (dụng cụ đo); thước đo (dụng cụ đo); thước đo góc (dụng cụ đo); 

máy đo độ nghiêng; dụng cụ đo độ dài; máy và dụng cụ đo ren (dụng cụ đo); máy thử 

nghiệm độ cứng của kim loại; máy thử nghiệm cao su; máy thử nghiệm chất dẻo; máy 

hoặc thiết bị đo khoảng cách (dụng cụ đo khoảng cách); máy đo mức (dùng để đo đạc). 
 

 
(210) 4-2016-31290 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) EVA AIRWAYS CORPORATION  

(TW) 

No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 

Taoyuan Hsien, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đặt mua hàng trực tuyến (trên mạng máy tính); thông tin thương mại 

và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ cửa hàng tư vấn người tiêu dùng; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng 

(cho người khác); dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
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(210) 4-2016-31293 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; thiết bị khử trùng không khí; lò điện (đồ gia dụng); 

thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; tủ lạnh chạy điện; đèn chiếu sáng bằng đi ốt phát 

quang [LED]; lò vi sóng; máy lọc không khí. 
 

 
(210) 4-2016-31294 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; thiết bị khử trùng không khí; lò điện (đồ gia dụng); 

thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; tủ lạnh chạy điện; đèn chiếu sáng bằng đi ốt phát 

quang [LED]; lò vi sóng; máy lọc không khí. 
 

 
(210) 4-2016-31296 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.1.20; A2.1.23; 3.3.1; A26.11.8 

(731) Công ty cổ phần DTBYT Nam 
Trung  (VN) 
210A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm được làm bằng da: cặp táp; ba lô; ví; túi xách; va-li. 

 

Nhóm 25: Giày dép; giày da; quần áo; mũ nón; thắt lưng; tất (vớ).  
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(210) 4-2016-31297 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 

phẩm M&S  (VN) 
567/37A Nguyễn ảnh Thủ, khu phố 4, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa xịt phòng; sáp thơm dùng để làm thơm phòng; nước rửa tay; nước lau 

kính. 
 

(210) 4-2016-31301 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.6; 3.7.17; 9.1.7 
(591) Trắng, đen, nâu, be, đỏ đậm, xanh lá, 

xanh lá đậm, vàng 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

BELCHOLAT   (VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 

kẹo.   
 

 
(210) 4-2016-31302 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.6; 3.7.17; 26.1.1; 7.1.5 
(591) Đen, xám nhạt, nâu, vàng đồng, đỏ đậm, 

đỏ, xanh lá, be 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

BELCHOLAT   (VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 

kẹo.  
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(210) 4-2016-31303 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.7; A8.1.22; 26.1.1; 5.7.6 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, đỏ đậm, 

vàng đồng, xanh dương nhạt, xám, be 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

BELCHOLAT   (VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 

kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-31304 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.7.16; 2.7.17; 26.1.1; 5.7.6 
(591) Đen, trắng, xanh cốm đậm, xanh cốm, đỏ 

đậm, đỏ, vàng, vàng đậm, vàng đồng, be 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

BELCHOLAT   (VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 

kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-31305 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.6; 5.7.1; A8.1.22; 2.1.21 
(591) Đen, trắng, nâu, xanh lá đậm, xanh cốm, 

đỏ, đỏ đậm, đỏ cam, vàng đồng, be 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

BELCHOLAT   (VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 

kẹo.  
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(210) 4-2016-31306 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 22.5.10; A22.5.13; 7.1.5; 5.7.6 
(591) Đen, nâu, đỏ, đỏ đậm, vàng đồng, xanh 

lá, be 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

BELCHOLAT   (VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 
kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-31307 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hiệp Thuận  (VN) 
91/8 đường Trần Bá Giao, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hoá học; phân NPK; phân bón hữu cơ; phân bón vi sinh; phân bón 

hữu cơ sinh học; phân bón lá. 
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại (thuốc trừ sâu); thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2016-31308 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.7.24 
(591) Đen, đỏ, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH Liên doanh APO 

Việt Nam   (VN) 
Lô 26, khu tập thể sản xuất kinh doanh 
của người tàn tật Hà Nội, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn công nghiệp; sơn nước; véc ni; sơn chống thấm; sơn phủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: sơn công nghiệp, sơn nước, sơn cách 
điện, sơn cách nhiệt, véc ni, sơn chống thấm, sơn phủ, sơn lót, sơn phủ gỗ, sơn mạ kẽm; 
triển lãm sản phẩm sơn cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo 
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(210) 4-2016-31309 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 7.3.1; 7.3.2; 3.7.17; 26.4.4 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Phạm Thị Phượng  (VN) 
Thôn Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo may sẵn; quần áo trẻ em; quần áo thể thao; tất; thắt 

lưng trang phục.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: quần áo thời trang, quần áo may sẵn, 
quần áo trẻ em, quần áo thể thao, tất, thắt lưng trang phục, giày dép.   

 

 
(210) 4-2016-31310 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  

(731) UNIVERSAL PHARMCEUTICALS 

LIMITED   (IN) 
9A, Raja annamalai Building, 3rd floor, 

No. 72, Rukmani Laxmipathy Salai, 

Egmore, Chennai - 600 008, Tamil 
Nadu, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-31311 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) UNIVERSAL PHARMCEUTICALS 
LIMITED   (IN) 

9A, Raja annamalai Building, 3rd floor, 
No. 72, Rukmani Laxmipathy Salai, 

Egmore, Chennai - 600 008, Tamil 

Nadu, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-31312 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thiết bị BILICO  (VN) 
Lô 9 - D2 khu đô thị Cầu Diễn, tổ 22, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-31313 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Long Đỉnh  
(VN) 
Thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh. 

 

 
(210) 4-2016-31314 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 26.15.15; 1.15.23; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đỏ đen 

(540) 

  

(731) Lê Hoàng Thông  (VN) 
A1.12 khu dân cư E-Home 2, đường D3, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn trong siêu thị và trung tâm thương mại các sản phẩm quần 

áo, giầy dép, mũ nón, thực phẩm, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, sản phẩm vệ sinh 
dùng để làm sạch và trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-31315 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu mỹ phẩm Linh Ngọc   (VN)
252/24 đường HT17, tổ 23F, khu phố 2, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; kem bột tắm trắng da (mỹ phẩm); sữa 
tắm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; son.  

 

 
(210) 4-2016-31316 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Trang Hồng 
Nguyên Cosmetic   (VN) 
122A Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem bột tắm trắng da; mặt nạ dưỡng da; 

sữa tắm; sữa rửa mặt.  
 

 
(210) 4-2016-31317 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.1.18 
(731) DC COMICS  (US) 

2900 West Alameda Avenue, Burbank, 
California 91505, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; 

dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các hàng hóa tiêu dùng, cụ 
thể là quần áo, đồ chơi, đồ thể thao, đồ vải lanh dùng trong gia đình, bộ đồ ăn dùng trong 
gia đình, đồ đùng gia đình dùng cho nhà bếp, túi đựng và hộp đựng, ví bỏ túi, sản phẩm 
làm bằng giấy, dụng cụ để viết, đồ trang sức và đồng hồ và đồ điện tử tiêu dùng; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tiếp thị (marketing), quảng cáo và thúc đẩy 
bán hàng; dịch vụ nghiên cứu thị trường và cung cấp thông tin thị trường; dịch vụ quảng 
cáo cụ thể là thúc đẩy việc bán các sản phẩm và dịch vụ cho người khác qua máy tính và 
mạng lưới truyền thông; điều hành các chợ trực tuyến cho bên bán để bán hàng hóa 
và/hoặc cung cấp dịch vụ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các phương tiện kỹ thuật số, 
cụ thể là bản ghi âm thanh, video kỹ thuật số đã được ghi sẵn và bản ghi dữ liệu có nội 
dung âm nhạc, văn bản, video, trò chơi, hài kịch, phim/kịch truyền hình, phim hành động, 
phim mạo hiểm hoặc phim hoạt hình; xúc tiến việc bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho 
người khác qua internet; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu có 
thể tra cứu trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; quảng cáo và tiếp thị trực tuyến; cung cấp và 
cho thuê không gian quảng cáo trên internet; cung cấp dịch vụ bán đấu giá trực tuyến; 
dịch vụ mua sắm so sánh, cụ thể là cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người 
tiêu dùng và cung cấp dịch vụ so sánh giá cả.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống và quán cà phê.  
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(210) 4-2016-31322 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 5.9.6 
(591) Đỏ, đen, vàng đậm 
(731) Hộ kinh doanh Tỏi đen Tây 

Ninh  (VN) 
Số 38, hẻm 1, đường Võ Thị Sáu, khu 
phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng từ tỏi đen; chất bổ sung dinh dưỡng từ tỏi đen, tỏi đen 

dùng cho mục đích y tế; nước cốt tỏi đen dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Tỏi đen (không dùng mục đích y tế); tỏi đen (tỏi đã sơ chế và bảo quản); tỏi 
đen được lên men tự nhiên; nước cốt tỏi đen không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31324 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.17.3 
(591) Ghi, da cam 
(731) KOOKMIN BANK CO., LTD.  (KR) 

84, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ tín dụng từ tính được mã hóa; thẻ tín dụng có gắn vi mạch tích hợp; thẻ 

thông minh [thẻ tích hợp]; thiết bị đầu cuối dùng để quẹt thẻ tín dụng [điện]; thẻ ghi nợ từ 
tính được mã hóa; thẻ tín dụng từ tính; thẻ tín dụng điện tử; thẻ ngân hàng được mã hóa; 
thẻ từ được mã hóa; bộ đọc thẻ tín dụng.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ ngân hàng tại nhà; 
dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ tư vấn tài chính cho cá 
nhân; dịch vụ ngân hàng cá nhân; bảo hiểm y tế; dịch vụ huy động vốn bằng cách phát 
hành cổ phiếu cho cá nhân và cộng đồng [tài chính]; dịch vụ cho vay và huy động vốn [tài 
chính]; mua bán tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ đánh giá rủi ro tín dụng tài chính; 
môi giới đầu tư tài chính; quản lý vốn [dịch vụ tài chính]; dịch vụ tài khoản vãng lai [dịch 
vụ ngân hàng]; cấp vốn vay [dịch vụ tài chính]; cho vay tuần hoàn [tài chính]; dịch vụ cho 
vay thế chấp [tài chính]; dịch vụ tài chính thương mại; dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là, tư vấn 
bảo hiểm; môi giới chứng khoán tương lai; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ văn phòng 
tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ tín dụng; dịch vụ đổi ngoại tệ; dịch vụ phát hành 
tiền điện tử [dịch vụ ngân hàng]; mua bán cổ phiếu [dịch vụ tài chính]; dịch vụ mua bán 
chứng khoán [dịch vụ tài chính]; dịch vụ tài chính liên quan đến đầu tư; môi giới chứng 
khoán phái sinh; quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2016-31328 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A2.9.16; A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 

26.1.1 

(731) TEMPURA INVESTMENT CO., LTD.  

(SC) 

Global Gateway 8, Rue de la Perle, 

Providence, Mahe, Seychelles 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình trò chơi máy tính [có thể tải xuống 

được qua internet]; vật mang dữ liệu từ tính được ghi sẵn, chuyên về phần mềm trò chơi 

máy tính; vật mang dữ liệu quang học được ghi sẵn, chuyên về phần mềm trò chơi máy 

tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 

được].  

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ giải trí; thông 

tin giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp trò chơi máy tính qua các 

quán cà phê internet; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí].  
 

 
(210) 4-2016-31329 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.5.2 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng y 
tế NUFOBI  (VN) 
Tầng 8 Hapulico Center Building, số 01 

Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong ngành y; dược phẩm.  

 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật; thức ăn cho 

thủy hải sản.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu 

dược phẩm. 
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(210) 4-2016-31330 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.8; A26.11.12; 1.15.23
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-31331 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.   
 

 
(210) 4-2016-31332 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
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(210) 4-2016-31333 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.   
 

 
(210) 4-2016-31334 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.12; A26.11.8; 1.15.23
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2016-31335 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.8; A26.11.12; 1.15.23
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng.   
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(210) 4-2016-31336 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-31337 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.8; A25.7.21; A26.11.12; 1.15.23

(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.   
 

 
(210) 4-2016-31338 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và phát triển Kim Long  
(VN) 
Số 14, ngõ 20 xóm Lẻ, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao.  
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(210) 4-2016-31339 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và phát triển Kim Long  
(VN) 
Số 14, ngõ 20 xóm Lẻ, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-31340 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; 3.5.15; A3.5.24; 21.1.13 
(591) Đỏ, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH KAGARU  (VN) 

Thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt (gia súc, gia cầm, thú săn); cá (không còn sống); trái cây được bảo quản; 

rau đã được bảo quản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ chuẩn 
bị thức ăn đồ uống để khách mang đi (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán rượu; dịch vụ 
nấu ăn (tiệc, cỗ, sự kiện).  

 

 
(210) 4-2016-31341 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.2 (540) 

  

(731) Phan Văn Duy  (VN) 
Đội 6 - xóm Duyên Trường, xã Giao 
Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thủy hải sản tươi sống, thủy hải sản đông lạnh, 

thủy hải sản đã qua chế biến, tôm, cua, cá, mực tươi (sống), thực phẩm chế biến từ thủy 
hải sản, thủy hải sản khô, các mặt hàng nông sản tươi (rau, củ, quả, nấm tươi); các mặt 
hàng nông sản đã qua chế biến (rau, củ, quả, nấm đã qua chế biến), thực phẩm chế biến từ 
thịt lợn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, giấy, văn 
phòng phẩm, túi xách tay, túi du lịch, ba lô, ví, thắt lưng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho 
gia đình hoặc bếp nóc, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thịt, cá, gia cầm và thú săn, rau, 
quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu 
thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ 
cốc, bánh kẹo, bánh mì, bánh ngọt, kẹo, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, 
tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem, rau và quả tươi, bia, nước khoáng, 
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nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, rượu, đồ 
uống có cồn, thuốc lá. 

 

(210) 4-2016-31344 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.4; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, cam, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

du lịch quốc tế Tây Đô   (VN) 
Nhà vườn NV60, khu đô thị mới Trung 
Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 39: Điều hành và tổ chức sắp xếp các chương trình du lịch; hướng dẫn khách du 
lịch; vận chuyển hành khách.  

 

 
(210) 4-2016-31345 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Nguyễn Hoàng Dũng  (VN) 

635 Đỗ Xuân Hợp, khu phố 6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 

yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến).  
 

 
(210) 4-2016-31346 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
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(210) 4-2016-31347 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển nông nghiệp Lam Sơn  
(VN) 
29,30,31, khu Công nghiệp tây bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đường; bánh kẹo đường; chất làm ngọt tự nhiên.  
 

Nhóm 31: Bã mía (nguyên liệu thô); cây mía đường; hạt giống thực vật; mạch nha dùng 
cho ngành bia và rượu.  

 

 
(210) 4-2016-31351 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Dương Quốc Tuấn  (VN) 
Công ty TNHH MTV Austdoor Hưng 
Yên, Km7, đường 39, thị trấn Yên Mỹ, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-31352 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

TEMAS   (VN) 
Ngõ 4, tổ dân phố Miêu Nha 01, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển; phần mềm quản lý; thiết bị điều khiển tự động trong công 

nghiệp; linh kiện điện tử; thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải; chương 
trình máy vi tính [ghi sẵn]. 

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu các thiết bị điện: thiết bị 
điều khiển, máy vi tính thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn 
thông; quảng cáo.  
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(210) 4-2016-31353 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.17.18 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, da cam, 

trắng, đen 
(731) Đào Thị Thanh Nhàn  (VN) 

Tổ 2 phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn phát triển kinh doanh; tư vấn tổ chức và 

điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý doanh nghiệp; dịch vụ kết nối kinh doanh và cung 
cấp các cơ hội kinh doanh (là việc kết nối giữa tổ chức cá nhân này với tổ chức cá nhân 
khác để trao đổi mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận tối ưu). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phát triển kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về kỹ năng giao tiếp; 
dịch vụ đào tạo các chuyên đề marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát triển cá 
nhân; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh doanh, marketing. 

 

 
(210) 4-2016-31354 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A9.9.15 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Vũ Hoàng Danh  (VN) 

Khu 7, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: giầy dép, xi đánh giầy, sáp dùng cho 

thợ sửa giày, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết, chế phẩm làm bóng giày, 
giầy nam, giầy nữ, giầy trẻ em, các phụ kiện của giầy như: đón gót, dây giầy, lót giày. 

 

 
(210) 4-2016-31355 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Nâu, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và xuất nhập 
khẩu Kỳ Phong  (VN) 
Tầng 7, Đoàn Hải Plaza, 756 - 758 
Trường Chinh, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-31356 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.3.23; 24.15.21 

(591) Đỏ, nâu vân gỗ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đăng Long  (VN) 
Lô F6 cụm công nghiệp chế biến gỗ Tân 

Hòa, phường Tân Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (đồ gỗ); đại lý thông tin thương mại; 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản 

lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2016-31357 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.12; 1.15.5; 26.4.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Lê Hồng Xuân  (VN) 
20/118 Bis Đoàn Văn Bơ, phường 9, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; thuốc uốn tóc; thuốc duỗi tóc; thuốc nhuộm tóc; thuốc phục hồi 

tóc; dầu dưỡng tóc.  
 

 
(210) 4-2016-31358 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.6.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Bình Giang 
Phát   (VN) 
20 Nguyễn Cao Luyện, phường An Hải 

Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời 

(khách sạn, nhà trọ). 
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(210) 4-2016-31359 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 4.3.20; 3.7.4 

(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh ngọc, xanh ngọc 

nhạt, nâu, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Vĩnh Thịnh  
(VN) 
980 Trần Phú, xã Lộc Châu, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè ướp hương (trà ướp hương); chè (trà).  
 

 
(210) 4-2016-31360 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 25.1.6; A11.3.4 

(591) Nâu, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Vĩnh Thịnh  
(VN) 
980 Trần Phú, xã Lộc Châu, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay; cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-31361 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 3.4.7 

(731) Lâm An Dậu   (VN) 
1D đường 36, khu phố 1, phường Tân 

Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao sách vở bằng ny lon (dùng để bao gói tập vở, sách); túi bằng giấy; hộp quà 

bằng giấy; bao sách vở bằng giấy; giấy gói quà; bìa giấy kê tay. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1603 

(210) 4-2016-31362 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 25.5.2; A26.11.8; 26.2.3 
(591) Đen, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

nước biển, trắng, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trần Hưng Quang   (VN) 
305 Trần Hưng Đạo, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện) và các dịch vụ 

cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, đặt chỗ ở cho khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-31363 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất Vinh Đạt Tín  
(VN) 
Tổ 11 Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn vải khô, khăn vải ướt, khăn vải tẩy trang.  

 

(210) 4-2016-31364 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Năng lượng mặt 
trời Bách Khoa   (VN) 
Số 11 đường TTN17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-31365 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Lanh  (VN) 
69 khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em [tã lót dạng quần].  
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(210) 4-2016-31366 (220) 07.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.15; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, xanh lá cây đậm, đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Pomelo   (VN)
896A/37 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Vỏ bưởi sấy (dùng làm thực phẩm).  
 

 
(210) 4-2016-31367 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.9; 26.15.15; 26.3.23 

(731) YUKIKO TORII   (JP) 

1-27-601, Minamiaoyama 7-chome, 

Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi du lịch; túi mua hàng; túi xách tay; ba lô; vali; cặp đựng tài liệu; vali [hành 

lý]; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; túi sách học sinh; ví tiền; túi (bao, túi 

nhỏ) bằng da thuộc để bao gói; bộ đồ du lịch [đồ da]; ví cầm tay cho phụ nữ; ví đựng danh 

thiếp; bao để móc chìa khóa. 

 

Nhóm 25: Bộ quần áo; áo vét; váy; quần dài; áo choàng; áo khoác ngoài; áo len đan; áo 

len dài tay; áo gi lê; áo bờ-lu; áo sơ mi môn pôlô; áo sơ mi thể thao; áo phông ngắn tay; 

quần áo ngủ; áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo lót; trang phục dệt kim; khăn choàng; 

khăn quàng cổ; mũ; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; thắt lưng trang phục; giày.  
 

 
(210) 4-2016-31368 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 7.3.2; 7.3.1; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, vàng, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Tiến Thọ   (VN) 
Số nhà 1828, đường Hùng Vương, 

phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng.  
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(210) 4-2016-31369 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.11.5; 2.9.1 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Bích Mỹ   (VN) 
Số nhà 190/7 A Ma Khê, phường Tự An, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-31370 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.5 

(591) Đỏ, trắng, xanh biển đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xăng dầu Nam 
Ninh  (VN) 
Số 104 quốc lộ 5, phường Hùng Vương, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xăng dầu, khí đốt, gas.  
 

 
(210) 4-2016-31371 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 13.1.6 

(591) Da cam, vàng, xanh 

(731) Công ty cổ phần đèn Led 
Hoàng Phát   (VN) 
Số 69c ngõ 41 Thái Hà, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn điốt phát quang (LED); đèn hồ quang, đèn ô tô, 

đèn sợi đốt, đèn chiếu sáng, đèn pin.  
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(210) 4-2016-31372 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.15 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật - 
thương mại - dịch vụ Nguyễn 
Huỳnh  (VN) 
58/1 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ron, phớt cơ khí, máy bơm, van trên đường ống 

dẫn.  
 

 
(210) 4-2016-31373 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Phạm Thị Thùy Linh   (VN) 
E6.13 chung cư D1 Phú Lợi, phường 7, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm. 

Nhóm 24: Tấm phủ giường; tấm trải giường; áo gối.  
 

 
(210) 4-2016-31374 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.3.16; A5.5.21; A20.1.3 

(591) Cam, vàng đồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cát Tường Viên 
MANGALA   (VN) 
Căn hộ số J.02 khu biệt thự nghỉ dưỡng 

Ocean Villas, phường Hòa Hải, quận 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống để tiêu dùng do nhà hàng thực hiện và 

các dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn; đặt chỗ cho khách du lịch.  
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(210) 4-2016-31375 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3; A26.11.8 
(591) Cam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
công nghệ FSI  (VN) 
Tầng 11, tòa nhà CTM, số 139 Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn].  
 

 
(210) 4-2016-31376 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 20.7.1 
(591) Cam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
công nghệ FSI   (VN) 
Tầng 11, tòa nhà CTM, số 139 Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]. 
 

 
(210) 4-2016-31377 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A17.5.2; 26.1.1; A26.4.24; 

9.7.1; 26.15.15 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trần Minh Cường  (VN) 
32H đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-31378 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; 26.4.2 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Trần Minh Cường   (VN) 
32H đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi giáo dục và giải trí; lập 
kế hoạch cho buổi tiệc, giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2016-31379 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giải pháp 
công nghệ Minh Tâm  (VN) 
496 An Dương Vương, phường 04, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ internet cụ thể là: dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng 
internet; dịch vụ cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 

 

 
(210) 4-2016-31380 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Bình Phát 
Việt Nam  (VN) 
Số 248 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 17, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Van xả, van thoát nước, vòi thoát nước, vòi xả nước. 
 

Nhóm 11: Vòi nước (van nước), vòi (vòi khoá).  
 
 

(210) 4-2016-31381 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.9.4; A3.9.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Vật 
tư y tế H và X  (VN) 
Số 33, hẻm 14, ngách 46, ngõ 122, 
đường Kim Giang, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chứa dầu thơm 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học 
dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm hoá học dùng để chẩn đoán sự có thai. 

 
Nhóm 10: Thiết bị để rửa các khoang ổ trong cơ thể khi giải phẫu; thiết bị xoa bóp thẩm 
mỹ; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế; máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục 
đích y tế; thiết bị chiếu tia laze cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp. 
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Nhóm 35: Mua bán gel siêu âm; mua bán chất tiếp âm; quảng cáo gel siêu âm; quảng cáo 
chất tiếp âm; xuất khẩu gel siêu âm; xuất khẩu chất tiếp âm. 

 

 
(210) 4-2016-31382 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Bùi Tuấn Anh  (VN) 
Số 24, ngõ 12, đường Trưng Nhị, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước; thiết bị điều hòa không khí: tủ lạnh: hệ thống 

và thiết bị vệ sinh; thiết bị nấu bếp. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước; mua bán máy lọc nước, mua bán thiết bị điều hòa 
không khí; mua bán tủ lạnh; mua bán hệ thống và thiết bị vệ sinh; mua bán thiết bị nấu 
bếp. 

 

(210) 4-2016-31383 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Bùi Tuấn Anh   (VN) 
Số 24, ngõ 12, đường Trưng Nhị, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước; thiết bị điều hòa không khí: tủ lạnh: hệ thống 

và thiết bị vệ sinh; thiết bị nấu bếp.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước; mua bán máy lọc nước, mua bán thiết bị điều hòa 
không khí; mua bán tủ lạnh; mua bán hệ thống và thiết bị vệ sinh; mua bán thiết bị nấu 
bếp. 

 

 
(210) 4-2016-31384 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Đen, xanh nước biển, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Việt Xuân  (VN) 
165 đường Cô Giang, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, chăn, ga, gối, đệm, trang sức.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
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(210) 4-2016-31385 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A26.4.24 
(591) Đen, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Việt Xuân   (VN) 
165 đường Cô Giang, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, chăn, ga, gối, đệm, trang sức.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-31386 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Trắng, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tiền Phong  (VN) 
1/24 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-31387 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 3.7.17; 26.3.23 
(591) Xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tiền Phong  (VN) 
1/24 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-31388 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chăm sóc sức khỏe Hương Sen  
(VN) 
Số 15, ngõ 61, phố Thái Thịnh, tổ 13B, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-31389 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Đen, tím, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chăm sóc sức khỏe Hương Sen  
(VN) 
Số 15, ngõ 61, phố Thái Thịnh, tổ 13B, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2016-31390 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.5; 26.1.6; 26.4.3; 25.1.25 
(591) Xanh, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ du lịch cáp treo 
Fansipan Sapa  (VN) 
Số 89B đường Nguyễn Chí Thanh, thị 
trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 
tòa nhà. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; dịch vụ vận 
chuyển hành khách bằng cáp treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê 
kho bãi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 
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Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 
spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 

 

 
(210) 4-2016-31393 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ ánh Hồng  (VN) 
Số 95/10/9 Cự Lộc, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng.  
 

Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân; giầy dép; mũ (nón); khẩu trang 
(trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-31394 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 25.7.20 
(591) Trắng, xanh ngọc, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xử lý nước sạch Tây Nguyên  
(VN) 
Số 110 Phan Huy Chú, tổ 1, khối 2, 
phường Khánh Xuân, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-31395 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.17.10; A24.17.12; A26.11.12; 

26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ kỹ thuật Thành 
Đạt  (VN) 
Số 71 đường bờ sông Quan Hoa, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán nhạc cụ.  
 

 
(210) 4-2016-31396 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.12; A1.1.2; 26.4.2; 26.4.3; A5.5.20

(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kado Việt 
Nam  (VN) 
Số 827 quốc lộ 13, khu phố 1, phường 

Hiệp Bình Phước, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nông sản đã chế biến và bảo quản, cụ thể là: hạt điều, hạt mắc ca, dầu hạt mắc 

ca, hạt đậu các loại (nành, phộng), trái cây sấy và bảo quản. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nông sản, cụ thể là: hạt điều, hạt mắc ca, dầu hạt mắc 

ca, quả bơ tươi, dầu quả bơ, hạt đậu các loại (nành, phộng), cà phê , trái cây sấy và bảo 

quản, hoa quả tươi.  
 

 
(210) 4-2016-31397 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.12; A1.1.2; 26.4.2; 26.4.3; A5.5.20

(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thu Nhơn  (VN) 
Số 60 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

L¾k 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật (dầu quả bơ).  
 

 
(210) 4-2016-31398 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.9; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
đầu tư và thương mại điện cơ 
Việt Nhật  (VN) 
Khu tái định cư Lai Xá, xã Kim Chung, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
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(210) 4-2016-31399 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 26.1.4; 24.3.1; 

A24.3.7 

(591) Vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Vũ Food 
Việt Nam  (VN) 
Số 53, tổ 1, đường 19/5, phường Văn 

Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; kẹo; kem ăn lạnh; đồ uống 

trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa 

quả.  
 

 
(210) 4-2016-31403 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ong Bee  (VN) 
Số 15, ngõ 24, phố Lương Yên, phường 

Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo, bánh ngọt, sô cô la, ca cao, cà phê, cà phê chưa rang. 
 

 
(210) 4-2016-31405 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.7.6; 5.7.3; 5.3.20; 25.1.6; 5.9.6; 

A15.7.2 

(591) Xanh lá, cam, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đặc sản 3 
Miền  (VN) 
256/14 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; thảo mộc đã bảo quản (gia vị); gạo; gia vị; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 31: Đậu tươi; quả tươi; thảo mộc tươi; rau cỏ tươi; nấm tươi; rau tươi.  
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(210) 4-2016-31408 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.15.15; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Công Nghiệp   (VN) 
49 Đường 11, cư xá Đài Ra Đa, phường 

13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cầu dao điện, cầu dao an toàn, công tắc điện, dây điện, ổ cắm điện, 

phích cắm điện, cầu chì, đèn và bóng đèn; mua bán bảng nhựa (dùng để gắn ổ cắm, công 

tắc, cầu dao); mua bán bảng điện (taplo) ráp sẵn; mua bán quạt điện.  
 

 
(210) 4-2016-31409 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(731) Nguyễn Xuân Việt Cường  (VN) 
476/42/16I Âu Cơ, phường 10, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Mâm bánh xe; vành nhôm dùng cho bánh xe.  
 

 
(210) 4-2016-31410 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.1.12; A5.1.6; 6.1.2; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Vàng, xanh da trời, xanh dương, xanh lá 

cây, đỏ, trắng 

(731) Trương Thái  (VN) 
Thôn Tân Thành, xã Tam Quan Bắc, 

huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến đã chế biến; yến sào đã chế biến; tổ chim yến đã qua chế biến và 

đóng hộp; các sản phẩm từ yến sào. 
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(210) 4-2016-31411 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A3.7.24; 26.1.1; 3.7.16 

(591) Xanh đậm, đỏ, trắng 

(731) Ngân hàng thuơng mại cổ 
phần Bản Việt   (VN) 
Toà nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê 

mua tài chính; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng, thẻ thanh toán; dịch vụ tư vấn tài chính.  
 

 
(210) 4-2016-31412 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(731) Đoàn Xuân Chiến  (VN) 
213 Lô D2 khu phố 1, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bi vệ sinh); 

hệ thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống; van nước.  
 

 
(210) 4-2016-31413 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Dòng  (VN) 
Số 138 Lương Khánh Thiện, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn, ga giường, áo gối.  
 

Nhóm 35: Mua bán đệm, chăn, ga, áo gối, gối.  
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(210) 4-2016-31414 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 5.13.1; A5.5.20; 

1.15.23 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Dòng  (VN) 
Số 138 Lương Khánh Thiện, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 24: Chăn, ga giường, áo gối.  
 

Nhóm 35: Mua bán đệm; chăn, ga, áo gối, gối.  
 

 
(210) 4-2016-31416 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A15.9.10; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Xanh dương, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH LIVE POWER  (VN)
315/34 đường Tân Thới Hiệp 07, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu trữ điện năng UPS; bộ lưu điện UPS cửa cuốn; bộ biến đổi dòng điện 

(inverter).  
 

 
(210) 4-2016-31417 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LIVE POWER  (VN)
315/34 đường Tân Thới Hiệp 07, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu trữ điện năng UPS; bộ lưu điện UPS cửa cuốn; bộ biến đổi dòng điện 

(inverter).  
 

 
(210) 4-2016-31418 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Hưng 
Phương  (VN) 
Số nhà 28, khu Hoà Sơn, thị trấn Chúc 
Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà, trà ướp lạnh. 
 

 
(210) 4-2016-31419 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SDRAGON Việt 
Nam  (VN) 
Số 11A/89A phố Lý Nam Đế, phường 
Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn 
thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp, kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2016-31422 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.24; 26.15.15; 1.15.23; 18.3.21 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh lá 

cây, xanh lam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đô thị Sinh 
thái Dầu khí Hoà Bình  (VN) 
Thôn Thanh Cù, xã Nhuận Trạch, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 36: Dự án đầu tư xây biệt thự để bán; kinh doanh bất động sản; đại lý bất động (sản 
dịch vụ tư vấn bất động sản; quản lý cho thuê bất động sản; quỹ đầu tư bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-31423 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.2 
(591) Trắng, xanh lam, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Toàn Hiệp 
Lợi  (VN) 
Số 22, đường D1, khu phố 5, phường 
Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước, vòi sen, vòi rửa chén, máy nước nóng sử dụng năng 

lượng mặt  trời. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1619 

(210) 4-2016-31424 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Dương Lê Thanh  (VN) 

169 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng giải khát; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

(210) 4-2016-31425 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh dương, vàng cam, đen, trắng 
(731) SHENZHEN DE YUAN TAI 

INDUSTRIAL CO.LTD   (CN) 
Room 606, Guohong Building, Qinghu 
Road, Long Hua Distric, Shenzhen 
Province, China 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại; đường ống bằng kim loại; cầu thang gác bằng kim loại; lưới 

bằng kim loại; két an toàn; chốt cửa bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại; dây bằng kim 
loại để buộc; dây cáp bằng kim loại, không dùng để dẫn điện; chìa khoá; khoá bằng kim 
loại, ngoại trừ khoá điện. 

 
Nhóm 07: Thang máy [không dùng để kéo người trượt tuyết]; băng tải; máy mài; đá mài 
[bộ phận của máy móc]; máy phát điện; máy đào đất; máy đóng cọc; má phanh không 
dùng cho xe cộ; máy bơm; van [bộ phận của máy]; máy bóc vỏ ngũ cốc. 

 
Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; thẻ nhận dạng từ tính; đĩa mềm; máy đọc mã vạch; 
chuông báo tín hiệu; thiết bị đèn tín hiệu giao thông; tổng đài điện thoại; máy thu thanh; 
dây điện; sợi cáp quang; máy biến thế [điện]; tủ phân phối [điện]; phích cắm, ổ cắm điện. 

 

Nhóm 11: Bóng đèn; đèn trần; tủ lạnh; quạt; máy sấy tóc; thiết bị lọc nước; bình lọc nước; 
thiết bị điều hòa không khí; vòi hoa sen; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; chậu rửa, 
bồn rửa tay [bộ phận của hệ thống vệ sinh]. 

 

Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại; 
thăm dò dư luận; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; thông tin về xây dựng; thông tin về sửa 
chữa; tư vấn xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; phá dỡ các công trình xây 
dựng; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; xây dựng bến cảng, 
bến tàu. 
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Nhóm 42: Dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng 
lượng; tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; 

thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công nghiệp; cho thuê máy tính; lập trình máy tính; 

thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2016-31426 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 23.1.1; 26.13.1; 25.1.25; A25.1.10; 

17.2.25; 1.15.11 
(591) Vàng, xanh da trời, xanh dương, trắng 

(731) Trần Trung Kiên  (VN) 
Số nhà 491E, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ giải trí; xuất 

bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp tiện nghi giải trí; cho thuê đồ 

chơi.  
 

 
(210) 4-2016-31428 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) JOAN SARDA, S.A.   (ES) 

Major, 80 08755 Castellbisbal 

(Barcelona) Spain  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống chứa cồn (trừ bia); rượu vang và rượu vang sủi tăm.  
 

 
(210) 4-2016-31429 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Nhà khách UBND thành phố 
Đà Nẵng  (VN) 
14 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe chở khách; cho thuê chỗ để xe. 
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà 

hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-31430 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.1.18; 26.4.9 (540) 

  

(731) Nhà khách UBND thành phố 
Đà Nẵng  (VN) 
14 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe chở khách; cho thuê chỗ để xe. 
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-31431 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN   (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31432 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN    (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-31433 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu chính hãng 
UKRAINE   (VN) 
Số 14 A1, tập thể Ban Kinh tế Trung 
ương, ngõ 49, phố Linh Lang, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-31434 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển Quốc Thái  
(VN) 
Số nhà 4, ngõ 84 phố Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt mảnh; vải dệt để sử dụng trong sản xuất các sản phẩm may mặc.  
 

 
(210) 4-2016-31435 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng nâu, vàng, đen, xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ANDA Việt Nam   (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Các loại khăn bông (không dùng cho mục đích y tế) như: khăn tắm; khăn rửa 
mặt; khăn lau tay; khăn ăn.  
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(210) 4-2016-31436 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.6; A5.5.20; 

A5.5.21; A5.1.5; 5.7.21; 25.1.25 

(591) Đen, xanh, trắng, xám, đỏ, xanh tím, 

vàng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 

Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2016-31437 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.5.2; 25.5.25; 2.5.8 

(591) Hồng, vàng, xanh, xanh đen, đỏ, vàng 

cam, trắng, nâu, xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-31438 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.1; 4.5.1; A5.3.14 
(591) Vàng, xanh, trắng, đen, hồng, đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học - dinh dưỡng cộng đồng 
VHN   (VN) 
Lô H52 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31439 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.13.1; A1.13.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xám, xanh, xanh da trời, đen, nâu, vàng, 

trắng, vàng cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

GPHAR   (VN) 
B18+19, khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31440 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trường Phúc Hải Dương  (VN) 
Số 276 phố Bình Lộc, phường Tân Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Nước muối biển dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-31441 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Trần Thị Thanh   (VN) 

Đội 6, thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); thiết bị kéo 
rèm cửa bằng điện; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ.  
Nhóm 20: Mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ nội thất]; móc rèm; thanh 
ray cho rèm; thanh treo rèm; con lăn cho rèm; mành che cửa sổ trong nhà bằng vải dệt.  

 

 
(210) 4-2016-31442 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Võ Văn Sĩ  (VN) 
71/2 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-31443 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hòa Lệ  (VN) 
212/9 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-31445 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại cơ khí xây dựng 
Phú Gia Hưng  (VN) 
137B Hiệp Bình, khu phố 7, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, cung cấp các loại: cửa cuốn, cửa nhôm, cửa cuốn lưới, cửa cuốn mắt 
võng, cửa cuốn song ngang bằng thép sơn tĩnh điện hoặc inox, cửa kéo co giãn, cửa cổng 
xếp bằng inox hoặc bằng thép sơn tĩnh điện.  

 

 
(210) 4-2016-31446 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng, hồng 
(731) Hộ kinh doanh Lò Bún út Ba  

(VN) 
27/6 Lê Hồng Phong, khu vực 1, phường 
Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Bún, bánh lọt, bánh tằm, bánh hỏi.  

 

 
(210) 4-2016-31447 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.25; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đen, vàng, trắng, nâu 
(731) K¨m Ftay   (VN) 

50 Ngõ Chùa Liên Hoa, phố Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, trà sữa (trà là chủ yếu), cà phê, bánh put-đing, sữa chua lạnh (dạng kem 

lạnh).  
 

 
(210) 4-2016-31448 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 26.3.1; 24.15.21; A24.15.11 
(591) Đen, vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

trang trí nội ngoại thất Một 
Đô La  (VN) 
81A Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-31449 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Fasm World 

Việt Nam  (VN) 
Lô Z3, đường N4, KCN Nam Tân Uyên, 
phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 18: ¤ (dù); dù che nắng; lọng che nắng.  

 

 
(210) 4-2016-31450 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH FASM WORLD 

Việt Nam   (VN) 
Lô Z3, đường N4, KCN Nam Tân Uyên, 
phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: ¤ (dù); dù che nắng; lọng che nắng.  

 

 
(210) 4-2016-31451 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.1; A11.3.4; 3.5.5; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, nâu, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX & TM Ngọc 
Lâm   (VN) 
Tổ 10, Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-31452 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2016-31453 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa   (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2016-31455 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Trường Quốc 

TẾ EDUVIET   (VN) 
Số 5, ngách 22, ngõ 416, tổ 41, cụm 3, 
phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản trị kinh doanh; tư vấn khởi nghiệp; dịch vụ truyền thông quảng 

cáo; dịch vụ môi giới lao động; dịch vụ tuyển chọn lao động; dịch vụ cung cấp nhân sự 
cho các doanh nghiệp tại Việt Nam; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; đại diện 
thương nhân. 

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; đánh giá và định giá tài chính; quản lý 
tài chính; đầu tư vốn; quỹ đầu tư. 

 
Nhóm 41: Tư vấn du học; đào tạo dạy nghề, giảng dạy; tổ chức sự kiện, hội nghị, hội 
thảo; tổ chức triển lãm thương mại, giáo dục trong và ngoài nước; xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2016-31457 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sông Hồng Việt  
(VN) 
Thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 07: Mô tơ điện, không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; bơm [ máy 

móc]; bơm [bộ phận của máy móc, mô tơ hoặc động cơ]; màng ngăn của bơm [bộ phận 

máy móc, mô tơ hoặc động cơ]; bộ làm nóng lạnh nước; máy giặt; máy hút bụi. 

 

Nhóm 11: Thiết bị và máy lọc nước; bộ lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị làm 

sạch nước; tủ trưng bày đông lạnh; tủ lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-31460 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A5.3.13; 26.7.5 

(591) Xám đậm, xám nhạt, trắng, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, hồng, xanh nước 

biển, màu đỏ, màu tím 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Gia Linh Việt Nam  
(VN) 
Thôn An Khoái, xã Tứ Cường, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2016-31461 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.5.3 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dịch vụ cơ khí H&Q  (VN) 
Số 97 phố Nguyễn Tư Giản, phường 

Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy và linh kiện, phụ tùng của xe máy (thuộc nhóm này); động cơ xe máy 

« tô và linh kiện, phụ tùng của ô tô (thuộc nhóm này); động cơ ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán linh kiện xe ô tô, phụ tùng xe ô tô, phụ tùng phương tiện giao thông 

các loại.  
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(210) 4-2016-31462 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Nguyễn Đình Cảm  (VN) 

284 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-31463 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 21.1.15; 21.1.14 
(731) INGENIOUS YOUTH LIMITED  (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; sách trẻ em; xuất bản phẩm dạng in; ấn phẩm; tài liệu giáo dục dạng in; 

tài liệu giảng dạy dạng in; xuất bản phẩm dạng in dùng trong giáo dục; sách giáo khoa 
dùng trong giáo dục; sách bài tập; truyện tranh; sách bài hát; áp phích quảng cáo; tạp chí 
(định kỳ); sách kỷ niệm; bản tin; sổ tay; thiếp chúc mừng có nhạc; sách trẻ em có kèm 
theo thiết bị âm thanh điện tử, tranh ảnh; văn phòng phẩm; hộp đựng đồ viết (bộ dụng cụ); 
vật liệu vẽ; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy). 

 

Nhóm 41: Học viện (giáo dục); dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ hương dẫn, giảng 
dạy; dịch vụ giáo dục hàn lâm; dịch vụ trường học (giáo dục); cung cấp dịch vụ giáo dục 
hàn lâm cho trẻ em; dịch vụ trường mẫu giáo; dịch vụ trường mầm non và mẫu giáo; dịch 
vụ trường mầm non; cung cấp dịch vụ vui chơi theo nhóm nhằm mục đích giáo dục; thông 
tin giáo dục; thực hiện và tổ chức các lớp học nhằm mục đích giáo dục; tổ chức các hoạt 
động giáo dục; thiết kế các khóa học giáo dục; dịch vụ đào tạo thực hành.  

 

 
(210) 4-2016-31464 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A25.7.7; 5.7.21 
(731) THAI COCONUT PUBLIC COMPANY 

LIMITED  (TH) 
108/45 Soi Changwattana 20, 
Changwattana Road, Pakkred, 
Nonthaburi 11120 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 32: Sữa làm từ quả dừa (đồ uống); nước dừa có ga; nước dừa; nước ép trái cây; đồ 
uống không cồn; nước ép rau (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2016-31465 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Vũ Kim Thu  (VN) 
113 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; áo vét; quần áo may sẵn; khăn quàng cổ. 
 

Nhóm 35: Mua bán (quần áo; áo váy; áo vét; quần áo may sẵn; khăn quàng cổ).  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-31467 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A18.5.7; 1.7.6; 18.3.21; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Phúc Nhân 

Sinh  (VN) 
Thôn Cẩm Tân, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, đào tạo kỹ năng mềm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-31468 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen 
(731) Lớp mầm non tư thục Đa Trí 

Tuệ  (VN) 
BT15, làng quốc tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục mầm non.  
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(210) 4-2016-31469 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.7 
(591) Da cam, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

điện lạnh điện máy Việt úc  
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 phố 
Đào Duy Anh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 06: Dây kim loại thường; kẹp dây cáp và ống dẫn bằng kim loại; két an toàn; tủ 
đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng). 

 

Nhóm 07: Máy công cụ; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy phát 
điện; máy đóng chai kiêm súc rửa chai; máy đóng gói hàng; van áp lực (bộ phận của máy 
móc); bộ làm nóng nước (bộ phận của máy); máy bơm; hệ thống hút bụi cho mục đích 
làm sạch; máy chế biến đồ uống có ga; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, 
máy vắt trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy nghiền xay gia dụng chạy điện; lò 
ấp trứng; máy giặt; máy hút bụi chân không; máy rửa bát đĩa; máy trộn chạy bằng điện 
dùng cho gia đình; máy đánh trứng chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy cắt bánh 
mỳ; máy làm xúc xích; máy làm kem ăn. 

 

Nhóm 08: Bàn là; dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà 
bếp); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công (ngoại trừ bình phun thuốc trừ sâu); bơm tay; 
kéo. 

 
Nhóm 09: Máy biến áp (điện); điện thoại; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy sinh khí ozon 
(thiết bị tạo ozon); thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị định 
vị toàn cầu; máy đếm và phân loại tiền; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị đo. 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng bằng điện và năng lượng tái tạo; 
thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết 
bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí); 
thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị điều 
hoà không khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân; thiết bị 
khử trùng; thiêt bị làm nóng, lạnh nước dùng cho nhà tắm; quạt điện; bình đun nước nóng 
và làm lạnh tức thời để uống, chạy điện; thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện; ấm đun 
nước, dùng điện; ấm sắc thuốc, dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; máy rang cà phê; 
máy làm sạch và khử độc thực phẩm rau quả, chạy điện; hệ thống và thiết bị làm đông 
lạnh sản phẩm; máy làm bánh mỳ. 

 
Nhóm 19: Công trình xây dựng có thể chuyên chở được, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong trường học; đồ đạc dùng trong văn phòng; 
tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; phụ kiện lắp ráp giường, 
không bằng kim loại; bộ đồ cửa (không bằng kim loại). 
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Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thông tin về thương mại và tư vấn tiêu dùng; 
tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: dây kim loại thường, kẹp dây cáp 
và ông dẫn bằng kim loại, két an toàn, tủ đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng), máy công 
cụ, công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công, máy phát điện, máy đóng chai 
kiêm súc rửa chai, máy đóng gói hàng, van áp lực (bộ phận của máy móc), bộ làm nóng 
nước (bộ phận của máy), máy bơm, hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy chế 
biến đồ uống có ga, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy vắt trái cây 
dùng điện cho mục đích gia dụng, máy nghiền xay gia dụng chạy điện, lò ấp trứng, máy 
giặt, máy hút bụi chân không, máy rửa bát đĩa, máy trộn chạy bằng điện dùng cho gia 
đình, máy đánh trứng chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy cắt bánh mỳ, máy làm 
bánh mỳ, máy làm xúc xích, máy làm kem ăn, bàn là, dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay), 
dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà bếp), dụng cụ cầm tay thao tác thủ công (ngoại trừ bình 
phun thuốc trừ sâu), bơm tay, kéo, máy biến áp (điện), điện thoại, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, máy sinh khí ozon (thiết bị tạo ozon), thiết bị để xử lý dữ liệu, thiết bị báo động bằng 
âm thanh, thiết bị định vị toàn cầu, máy đêm và phân loại tiền, thiêt bị điều chỉnh nhiệt, 
thiết bị đo, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng bằng điện và năng lượng tái tạo, 
thiết bị sưởi ấm, thiểt bị sinh hơi nước, hệ thống và thiêt bị nấu nướng, hệ thống và thiêt bị 
làm lạnh, hệ thống và thiết bị sấy, thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí), 
thiết bị phân phối nước, thiết bị làm sạch nước, hệ thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị điều 
hoà không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân, thiết bị 
khử trùng, thiết bị làm nóng, lạnh nước dùng cho nhà tắm, quạt điện, bình đun nước nóng 
và làm lạnh tức thời để uống, chạy điện, thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện, ấm đun 
nước, dùng điện, ấm sắc thuốc, dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy rang cà phê, 
máy làm sạch và khử độc thực phẩm rau quả, chạy điện, hệ thống và thiết bị làm đông 
lạnh sản phẩm, công trình xây dựng có thể chuyên chở được, không bằng kim loại, đồ đạc 
trong nhà, đồ đạc dùng trong trường học, đồ đạc dùng trong văn phòng, tác phẩm nghệ 
thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim 
loại, bộ đồ cửa (không bằng kim loại). 

 
Nhóm 37: Lắp đặt các hệ thống nước tinh khiết, nước khoáng đóng chai và đóng bình; thi 
công xây dựng giếng khoan gia đình và công nghiệp; thi công xây dựng các công trình xử 
lý nước và trạm cấp nước công nghiệp; thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, trạm biến áp; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; trang trí nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2016-31470 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.13; A3.4.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Phúc 
Thịnh Vượng  (VN) 
Tổ 7, ấp Gia Tân, xã Gia Lộc, huyện 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, động vật sống có nguồn gốc hợp pháp.  
 

Nhóm 39: Bốc xếp hàng hóa; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ.  

 

 
(210) 4-2016-31471 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30 A, đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31472 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A, đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31473 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A, đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31474 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30 A, đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31475 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.5.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Sao Phương Nam  
(VN) 
105 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: ổ bi (vòng bi); ổ bi đũa (ổ bi dài).  
 

Nhóm 12: Các bộ phận và phụ tùng xe máy như: nhông; xích; má phanh; giảm xóc; nan 
hoa; cần khởi động; vành; bộ li hợp; các loại dây điều khiển như: dây phanh, dây ga. 

 

 
(210) 4-2016-31476 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.4; 24.3.1; A24.3.7
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

YK Việt Nam  (VN) 
Số 76C, đường 79, khu phố 1, phường 
Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
 

 
(210) 4-2016-31477 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.1.1; 25.1.6 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

YK Việt Nam  (VN) 
Số 76C, đường 79, khu phố 1, phường 
Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
 

 
(210) 4-2016-31478 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.12 
(731) ZHEJIANG RIJING PUMP CO., LTD  

(CN) 
No.333, Xinliu Road, Xinqiao Town, 
Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang 
Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm [bộ phận của máy móc, động cơ hoặc mô tơ]; bơm ly tâm; bơm dùng cho 

hệ thống cấp nhiệt; bơm chân không [máy móc]; máy bơm; máy bơm nước dùng cho ô tô; 
bơm sục khí cho bể nuôi loài thủy sinh; thiết bị nạp nhiên liệu cho nồi hơi của máy; tấm 
bảo vệ [bộ phận của máy móc]. 

 

 
(210) 4-2016-31479 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.3.23 
(731) NVC LIGHTING TECHNOLOGY 

CORPORATION   (CN) 
NVC Industrial Park, Ruhu Town, 
Huizhou City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày/giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; tiếp thị; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; cung cấp thị trường trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ, cụ thể là, giới thiệu sản phẩm và dịch 
vụ trên trang mạng có tính năng như thị trường trực tuyến nhằm mục đích thương mại.  
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(210) 4-2016-31480 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; 24.17.20 
(731) ZHEJIANGYUAN CHUANG RUBBER 

TRACK CO., LTD.  (CN) 
Shatianyang (Industrial Zone), Haiyou 
Town, Sanmen County, Zhejiang, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đai truyền cho băng tải; băng tải; đai truyền cho máy móc; đai dính cho ròng 

rọc; đai dính cho ròng rọc chạy dây; đai dính song song cho ròng rọc (bao gồm băng 
chuyền tải, đai truyền cho băng tải, không bao gồm đai truyền cho động cơ của xe cộ mặt 
đất); đai truyền cao su dạng chữ V cho máy móc; đai truyền cao su cho quạt gió cho động 
cơ và đầu máy (không bao gồm đai truyền quạt gió dùng cho động cơ xe cộ mặt đất); xích 
cao su [xích dẫn động trừ Ioại dùng cho xe cộ mặt đất]. 

 

 
(210) 4-2016-31481 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HAN-A TOOLS CO., LTD.  (KR) 

145, (Mieum-dong) Mieumsandan 3ro, 
Gangseo-gu, Busan, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; chảo rán không dùng điện; dụng cụ nấu ăn, 

không dùng điện; nồi hấp, không dùng điện; chảo để rán (không dùng điện); chảo rán hai 
mặt (không dùng điện).  

 

(210) 4-2016-31482 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.2; 25.7.20; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2016-31483 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2016-31484 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.2; 25.7.20; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng. 

 
 

(210) 4-2016-31485 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.2; 25.7.20; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2016-31486 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2016-31487 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
 

(210) 4-2016-31488 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2016-31489 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2016-31490 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Nâu đậm, nâu nhạt 
(731) ADVANCE LUBE ENTERPRISE SDN 

BHD  (MY) 
Hs (M) 3745 PTD 153751, Jalan Berjaya 
8, Taman Perindustrian Berjaya, Kempas 
Lama, 81200 Johor Ballru, Johor, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu nhiên liệu; dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn; chất bôi trơn; dầu 

nhờn. 
 

(210) 4-2016-31491 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; A5.3.13 
(591) Ghi, đen, trắng 
(731) ADVANCE LUBE ENTERPRISE SDN 

BHD   (MY) 
Hs (M) 3745 PTD 153751, Jalan Berjaya 
8, Taman Perindustrian Berjaya, Kempas 
Lama, 81200 Johor Ballru, Johor, 
Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu nhiên liệu; dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn; chất bôi trơn; dầu 

nhờn. 
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(210) 4-2016-31492 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Ghi, đen, trắng 

(731) ADVANCE LUBE ENTERPRISE SDN 

BHD   (MY) 

Hs (M) 3745 PTD 153751, Jalan Berjaya 

8, Taman Perindustrian Berjaya, Kempas 

Lama, 81200 Johor Ballru, Johor, 

Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu nhiên liệu; dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn; chất bôi trơn; dầu 

nhờn. 
 

 
(210) 4-2016-31493 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.1; 1.3.1; A1.3.15 

(591) Xanh, vàng, đỏ. 

(731) Lê Thị Hồ Thu  (VN) 
56 An Dương Vương, phường An Lạc A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540)  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 32: Nước trái cây cô đặc [không có cồn]; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; 

đồ uống không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn. 

Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu; tư vấn sức khỏe; thẩm mỹ 

viện; dịch vụ phòng khám.  
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(210) 4-2016-31494 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 3.7.17; 

A26.4.24; A26.11.8 
(591) Cam, nâu 

(540) 

  

(731) 1. Trịnh Tuấn Anh  (VN) 
Số 115 Tây Ga, phường Phú Sơn, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

2. Lê Thị Lan Anh  (VN) 
Số 44 tổ 12, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

3. Phan Phúc Thành  (VN) 
Tổ 3, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

4. Bùi Hồng Điệp  (VN) 
Số nhà 22 tổ 19, phố Thọ Xuân, phường 
Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; nghiên cứu thị trường; tuyển dụng nhân sự; tư vấn kinh 

doanh; quan hệ công chúng (PR).  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản; định giá bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-31495 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.7; 3.4.11; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 

26.13.25 
(731) OROBIANCO S.R.L.  (IT) 

Via Roma, 95 - 21011 Casorate 
Sempione (VA)- Italy  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; thấu kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo 

mắt; kính bảo hộ; chuỗi dây đeo cho kính đeo mắt; dây đeo cổ cho kính đeo mắt; hộp 
đựng kính đeo mắt; vỏ bọc cho kính đeo mắt; miếng đệm mũi cho kính đeo mắt; tai nghe 
điện thoại; hộp đựng điện thoại; điện thoại di động và điện thoại thông minh; điện thoại; 
điện thoại di động dành cho xe ô tô; bộ tai nghe - ống nói cho điện thoại; dây deo điện 
thoại di động; dây đeo điện thoại cầm tay; khung giữ cho điện thoại di động và điện thoại 
thông minh; vỏ bọc cho điện thoại di động và điện thoại thông minh; bộ sử dụng điện 
thoại di động và điện thoại thông minh không dùng tay; túi và hộp cho máy vi tính và máy 
tính xách tay. 
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(210) 4-2016-31497 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 8.1.1; A8.1.3; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 

A26.11.8 
(591) Nâu, cam, đỏ, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Anh Phú  
(VN) 
Số nhà 65, phố Vũ Ngọc Phan, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-31498 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ongbee  (VN) 
Số 15, ngõ 24, phố Lương Yên, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Đất sét được làm tơi/làm xốp để trồng cây thủy canh [chất nền]; phân bón; chế 

phẩm phân bón; phân bón tự nhiên làm từ phân chim, gà, vịt, gia cầm, gia súc; dấm gỗ; 
cồn từ rượu vang. 

 
Nhóm 31: Cám; thức ăn cho động vật; quả tươi; rau cỏ tươi; mầm hạt giống cho lĩnh vực 
thực vật học; nấm tươi.  

 

 
(210) 4-2016-31499 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.15; A3.13.12; A3.13.24 
(731) GRASSHOPPER ADVENTURES LTD.  

(HK) 
Hong Kong registered company # 
910931, 25F, OTB Building, 160 
Gloucester Rd. Wanchai, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho hàng hóa; dịch vụ sắp 

xếp các chuyến du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu tru tạm thời; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1644 

(210) 4-2016-31501 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.15.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, cam, xám

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
phát triển phần mềm Tpcom 
Software  (VN) 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng 
phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-31502 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 20.5.25; 5.5.19; A5.5.22; 26.15.15 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Cường Thịnh  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân phối và xuất nhập khẩu: khăn giấy, khăn ướt, giấy vệ sinh các 
loại.  

 

 
(210) 4-2016-31503 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.17.18; 1.5.1; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, da cam, 

trắng 
(731) Đào Thị Thanh Nhàn  (VN) 

Tổ 2 phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn phát triển kinh doanh; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý doanh nghiệp; dịch vụ kết nối kinh doanh và cung 
cấp các cơ hội kinh doanh (là việc kết nối giữa tổ chức/cá nhân này với tổ chức/cá nhân 
khác để trao đổi mua bán hàng hoá hoặc dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận tối ưu). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phát triển kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về kỹ năng giao tiếp; 
dịch vụ đào tạo các chuyên đề marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát triển cá 
nhân; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh doanh, marketing. 
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(210) 4-2016-31504 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; A26.4.24 

(591) Đen, vàng, trắng 

(731) Lưu Văn Lộc  (VN) 
Đội 10, thôn Trần Hòa, xã Hải Phú, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ (trang phục); khẩu trang (trang 

phục).  
 

 
(210) 4-2016-31509 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.4.18; A3.4.25; 26.4.4; A26.4.6 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, nâu, hồng, xanh 

dương, xám, cam nhạt 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 

Saigon, số 29 Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt; thịt hộp; thịt giăm bông; thịt muối; thịt xông khói; pa-te; lạp 

xường; thực phẩm chế biến được làm từ thịt. 
 

 
(210) 4-2016-31510 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A3.4.25; 3.4.18; A26.4.6; 26.4.4 

(591) Vàng, trắng, đen, đỏ, nâu, hồng, xanh 

dương, xám, cam nhạt 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 

Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt; thịt hộp; thịt giăm bông, thịt muối, thịt xông khói; pa-te; lạp 

xưởng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt.  
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(210) 4-2016-31511 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO    (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 

Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-31514 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Nguyễn Hữu Nhẹ  (VN) 
Số nhà 76+77, tổ dân phố 24, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản như: thịt treo gác bếp.  
 

 
(210) 4-2016-31515 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 18.1.21 

(591) Xanh dương 

(731) Công ty TNHH Ngọc Dung 
Vũng Tàu  (VN) 
Số 221 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; vận tải hàng hóa.  
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(210) 4-2016-31516 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

phát triển thương mại Nam 
Phong  (VN) 
Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bắp rang bơ. 

 

 
(210) 4-2016-31517 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A2.9.15; 5.5.16; 2.9.14; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Khởi Minh 
Thành Công  (VN) 
Số 40/1, Trần Thị Nhượng, khóm 2, 
phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Hoa sen; ngó sen tươi; hạt sen tươi; củ của cây hoa; vòng hoa tươi, hoa khô 
dùng để trang trí.  

 
Nhóm 35: Mua bán hoa sen tươi ướp, trà sen, rượu sen, bánh kẹo làm từ sen, ngó sen, hạt 
sen tươi, củ của cây hoa, vòng hoa tươi, hoa khô dùng để trang trí.  

 

 
(210) 4-2016-31520 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.1; 26.1.1; 25.1.6; A5.5.22; 5.13.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng, xanh nõn 

chuối 
(731) Cơ sở trà Như Trang  (VN) 

124 Tân Sơn, khu phố 6, phường Lộc 
Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
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(210) 4-2016-31522 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A11.3.4; A11.3.7 
(591) Vàng, nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Viet Star 
Brands  (VN) 
90-92 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-31523 (220) 10.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23; A26.4.24 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Hà Trung Hiệu  (VN) 
989 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh, loa, bộ xử lý tín hiệu âm thanh, thiết bị trộn âm thanh 

(bộ trộn âm thanh, thiết bị tăng công suất âm thanh, micrô).  
 

 
(210) 4-2016-31524 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phùng Gia Phát 
Việt Nam  (VN) 
Số 3, đường Ngô Sĩ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; bơm dùng để hút sữa mẹ; van của bình sữa cho trẻ em 

bú; chai sữa cho trẻ em bú; núm vú già của bình bú sữa cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2016-31525 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Duy Linh  (VN) 
Số 4, ngách 182, ngõ 34, phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; dây điện.  
 

Nhóm 11: Quạt điện; đèn điện.  
 

 
(210) 4-2016-31526 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Duy Linh  (VN) 
Số 4, ngách 182, ngõ 34, phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; dây điện.  
 

Nhóm 11: Quạt điện; đèn điện.  
 

 
(210) 4-2016-31527 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Sông Hồng Thủ Đô   (VN) 
Số 189 Lam Sơn, phường Tích Sơn, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; sàn môi giới bất động sản; quản lý bất 

động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; phân tích tài chính. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ việc giám sát xây dựng công trình; 
sửa chữa hạ tầng xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 41: Kinh doanh khu du lịch sinh thái và làng du lịch (dịch vụ cắm trại (giải trí), 
dịch vụ giải trí trong nhà, tổ chức các cuộc thi triển lãm phục vụ cho mục đích giáo dục và 
giải trí); dịch vụ vui chơi giải trí thể thao và văn hóa như tennis, leo núi, trượt băng, trượt 
patin, lướt dù trên biển, canô, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, bắn súng nước hoặc 
trượt nước; trung tâm trò chơi điện tử; công viên bách thú, bách thảo (giải trí); tổ chức 
biểu diễn thời trang (giải trí) và ca múa nhạc; dịch vụ karaoke. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 
café; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê hội trường, hội 
nghị phòng cưới. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc 
da mặt; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ trang điểm; dịch vụ làm tóc. 
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(210) 4-2016-31528 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, tím, vàng, xanh lá cây, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Bảo Quang  (VN) 
Lô 2- BT1 khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các 

sản phẩm sau: đồ khô (bánh tráng, bánh đa, mì, miến), rau củ quả, thịt, bim bim, bánh 
kẹo, xúc xích, lạp xưởng, phô mai, thạch trái cây, cà phê, ca cao, hạt các loại đã qua chế 
biến, chè các loại, đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2016-31529 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Thái Hòa  (VN) 
Xóm Mới, xã Phù Đổng, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm. 

 
Nhóm 35: Nhập khẩu; mua bán các sản phẩm: thảo dược, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-31530 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Trương Ngọc Bảo  (VN) 
Xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu: mua bán sản 

phẩm sau: đồ gia dụng (máy lọc nước, bình năng lượng, dụng cụ nấu nước, nồi cơm điện, 
bếp từ, bếp ga, điều hòa, quạt, máy bơm nước, ống nước, hệ thống thiết bị vệ sinh, sen 
vòi, giường, tủ, giá kệ, ghế kê chân nhà vệ sinh).  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, 
dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện) 
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(210) 4-2016-31535 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
xuất nhập khẩu VINACO-OP  
(VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (viên uống hỗ trợ chức năng gan, viên uống giã rượu).  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-31536 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
xuất nhập khẩu VINACO-OP  
(VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (viên uống hỗ trợ chức năng gan, viên uống giã rượu).  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.   
 

 
(210) 4-2016-31537 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; khăn quàng cổ; tất; giày; dép; áo lót. 
 

Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt hạnh nhân đã chế biến; hạt hoa quả ăn được đã bảo 
quản và chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín; đồ ăn nhẹ (snack foods) 
trên cơ sở trái cây, rau, pho mát, thịt, quả hạch; trứng, sữa và sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; chè (trà); đồ ăn nhẹ dùng để ăn liền có thành phần chủ yếu là 
hạt ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh được làm trên cơ sở hạt thực vật và ngũ cốc; mật ong; 
gia vị. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống làm từ hoa quả; nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống nhà hàng, quán ăn; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán bar. 

 

 
(210) 4-2016-31538 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Nâu nhạt, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và tư 
vấn Giang Thanh  (VN) 
Số 20 ngõ 272, đường Trần Khát Chân, 
phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe; cho thuê xe chở khách bằng động 

cơ; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách. 
 

 
(210) 4-2016-31539 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn   (VN) 
82 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nấm sấy khô; nấm khô chế biến.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi; sợi nấm để nhân giống, cây trồng; rau; hoa quả tươi. 
 

 
(210) 4-2016-31540 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.11.22; A16.1.5; 13.1.6; A15.9.11; 

A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây, xanh lam, xanh 

lam nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH I2R  (VN) 
207/2/10 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử: hộp điều khiển trong nhà; phần mềm máy tính: hệ thống điều 

khiển và giám sát nhà.  
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(210) 4-2016-31541 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Vàng đồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH F&S Online   (VN)
476/30B Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-31542 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-31543 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Đức Mỡi  (VN) 
Số 17 ngõ 136, đường Cầu Diễn, phường 
Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, cụ thể: vận chuyển hành khách, cho thuê xe chở khách chạy 

bằng động cơ, cho thuê xe, vận tải bằng ô tô. 
 

 
(210) 4-2016-31544 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.11; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lam, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân huyện Bắc Tân 
Uyên   (VN) 
ấp 2, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương   
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(511)   Nhóm 31: Giống cây cam, quả cam (tươi).  
 

Nhóm 35: Mua, bán: quả cam, giống cây cam.  
 

 
(210) 4-2016-31545 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.11; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lam, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân huyện Bắc Tân 
Uyên   (VN) 
ấp 2, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây bưởi, quả bưởi (tươi).  
 

Nhóm 35: Mua, bán: quả bưởi, giống cây bưởi.  
 

 
(210) 4-2016-31548 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, vàng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tiến Phát   (VN)
52 Trần Bình Trọng, phường Thống 
Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¨kL¨k 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước.  

 

(210) 4-2016-31549 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và dịch vụ Minh Đức  
(VN) 
Số 105 B3, tổ 26, ngõ 97, phố Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị tắm hơi; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; buồng 

gương tắm sen (khoang kín); bồn tắm ngồi.  
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(210) 4-2016-31550 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 12.3.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và dịch vụ Minh Đức  
(VN) 
Số 105 B3, tổ 26, ngõ 97, phố Đức 

Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị tắm hơi; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; buồng 

gương tắm sen; buồng tắm gương sen; bồn tắm ngồi.  
 

 
(210) 4-2016-31551 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.1.5; 25.5.2; 5.3.9 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh lam, vàng, xanh 

dương, kem 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại DP 
Châu Âu  (VN) 
Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, 

phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; dược phẩm dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-31552 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.25; 25.1.25; 24.9.1 

(591) Xanh lam sẫm, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại DP 
Châu Âu  (VN) 
Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, 

phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; dược phẩm dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2016-31553 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12; 26.1.5; 26.11.22; 2.7.2 

(591) Trắng, vàng, xanh dương, xanh thiên 

thanh, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại DP 
Châu Âu  (VN) 
Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, 

phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; dược phẩm dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-31554 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 25.12.1; 26.4.2; 26.3.2; 2.9.25 

(591) Trắng, xanh cô ban, xanh thiên thanh, 

đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh lá mạ, xanh 

dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại DP 
Châu Âu  (VN) 
Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, 

phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; dược phẩm dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-31555 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 

(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại DP 
Châu Âu  (VN) 
Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, 

phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; dược phẩm dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2016-31556 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tiếp thị, xúc tiến thương mại; quảng cáo; xuất nhập khẩu; mua bán: dầu nhờn 

cho động cơ, sơn, véc ni, mực in, mỹ phẩm, tinh dầu (mỹ phẩm), chất tẩy rửa không dùng 
trong quá trình sản xuất, kem đánh răng, bột giặt, xà bông, nước rửa chén, dược phẩm, 
thực phẩm chức năng, băng vệ sinh cho phụ nữ, bỉm và quần tã dùng một lần, chất ăn 
kiêng, thực phẩm và đồ uống bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho 
em bé, sữa cho em bé, thuốc thú y, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, két sắt an toàn, 
dao, kéo, dao cạo râu, tông đơ điện cầm tay, ấm, chén, ly, cốc, bao cao su, que thử thai, 
máy lọc nước, ô tô, ô tô điện, xe máy, xe máy điện, xe đạp, xe đạp điện, mũ bảo hiểm xe 
máy, áo mưa che mưa, quạt thủ công làm bằng giấy hoặc nhựa, giấy (tờ giấy), giấy dán 
tường, thùng giấy carton, bìa kẹp cặp tài liệu, băng dính văn phòng, sách, sổ ghi chép, tạp 
chí, túi giấy, catalô, danh thiếp, tranh, ảnh, móc chìa khóa, ba lô, túi sách, ô(dù), va li, ví 
(bóp), cặp đựng tài liệu, bột trét tường, bàn ghế, giá sách, bàn chải đánh răng, mái che 
bằng vải bạt, vải, chăn (mÒn), vỏ gối, rèm cửa, màn để chống muỗi đốt, quần, áo, giầy, 
dép, cà vạt, nơ đeo cổ, dây thắt lưng dùng cho trang phục, mũ, nón, bít tất, khăn quàng cổ, 
quả bóng để đá, vượt cầu lông, vượt tennis, quả cầu lông, bóng tennis, bình bú trẻ em, đồ 
chơi cho trẻ em, xe đẩy và xe đạp trẻ em, sữa, thực phẩm được chế biến trên cơ sở sữa, 
phô mai, sữa chua, bánh, kẹo, ngũ cốc ăn liền, mì ăn liền, gia vị (thực phẩm), dầu ăn, ca 
cao, cà phê, chè (trà), sô cô la, đồ uống đóng chai, nước ép rau quả, bia, nước tăng lực 
không dùng cho mục đích y tế, thức ăn chăn nuôi cho gia cầm, gia súc, tôm, cá và vật 
nuôi như chó, mèo, chim, phân bón cho cây trồng, rượu, đồ uống chứa cồn (trừ bia), khui 
để mở chai bia hay rượu, thuốc lá, xì gà, bật lửa, diêm, gạt tàn thuốc lá, thuốc lào, tẩu và 
điếu cày để hút thuốc (không dùng cho mục đích y tế), vật liệu xây dựng như, tôn, sắt, 
ống thép, ống nhựa, ống kẽm.  

 

 
(210) 4-2016-31557 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tiếp thị xúc tiến thương mại; quảng cáo; xuất nhập khẩu; mua bán: mỹ phẩm, 

tinh dầu (mỹ phẩm), nước hoa, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, son dưỡng môi, kem 
dưỡng da, lăn hay xịt khử mùi cơ thể dùng cho cá nhân, gel vuốt tóc, chất tẩy rửa không 
dùng trong quá trình sản xuất, kem đánh răng, bột giặt, xà bông, nước rửa chén, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y), băng vệ sinh cho phụ nữ, bỉm và quần 
tã dùng một lần, chất ăn kiêng, thực phẩm và đồ uống bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế, thực phẩm cho em bé, sữa cho em bé, thuốc thú y, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn 
trùng, dao, kéo, dĩa, lưỡi dao cạo râu, ấm, chén, ly, cốc để uống nước, bao cao su, que thử 
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thai, máy lọc nước, ô tô, ô tô điện, xe máy, xe máy điện, xe đạp, xe đạp điện, mũ bảo 
hiểm xe máy, áo mưa che mưa, quạt thủ công làm bằng giấy hoặc nhựa, giấy (tờ giấy), 
giấy dán tường, thùng giấy carton, bìa kẹp cặp tài liệu, sách, tạp chí, túi giấy, catalô, danh 
thiếp, tranh, ảnh, móc chìa khóa, ba lô, túi sách, ô(dù), va li, ví (bóp), cặp đựng tài liệu, 
khung ảnh, giá sách, bàn chải đánh răng, bàn chải và thảm vải dùng trong nhà vệ sinh, 
mái che bằng vải bạt, vải, chăn (mÒn), vỏ gối, rèm cửa, màn để chống muỗi đốt, quần, áo, 
giầy, dép, cà vạt, nơ đeo cổ, dây thắt lưng dùng cho trang phục, mũ, nón, bít tất, khăn 
quàng cổ, bình bú trẻ em, đồ chơi cho trẻ em, xe đẩy và xe đạp trẻ em, sữa, thực phẩm 
được chế biến trên cơ sở sữa, phô mai, sữa chua, bánh, kẹo, ngũ cốc ăn liền, gia vị (thực 
phẩm), dầu ăn, đồ uống đóng chai, nước ép rau quả, bia, nước tăng lực không dùng cho 
mục đích y tế, thức ăn chăn nuôi cho gia cầm, gia súc, tôm, cá và vật nuôi như chó, mèo, 
chim, phân bón cho cây trồng, cây giống dược liệu. 

 

 
(210) 4-2016-31558 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A5.5.20; A5.5.21 
(731) GUANGZHOU NUTRIERA 

BIOTECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No.7, Three Street Private Industrial 
Zone, Fulong Road, Fuchong Village, 
Shawan Town, Panyu District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vi sinh dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm vitamin; chất 

dinh dưỡng cho vi sinh vật; thuốc dành cho thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; 
chất bổ sung protein cho động vật. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn gia súc; men cho thức ăn động vật; sản phẩm phụ 
của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; bột cá 
làm thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2016-31559 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GUANGZHOU NUTRIERA 

BIOTECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No.7, Three Street Private Industrial 
Zone, Fulong Road, Fuchong Village, 
Shawan Town, Panyu District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vi sinh dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm vitamin; chất 
dinh dưỡng cho vi sinh vật; thuốc dành cho thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; 
chất bổ sung protein cho động vật. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn gia súc; men cho thức ăn động vật; sản phẩm phụ 
của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; bột cá 
làm thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2016-31560 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) PARK, SEONG KI   (KR) 

45-102, Yeoninsan-ro, Jojong-myeon, 
Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo makgeolli (rượu gạo truyền thống của Hàn Quốc), rượu gạo 

dongdongiu (rượu có gạo lẫn bên trong của Hàn Quốc), rượu gạo, rượu sakê, rượu Soju 
(rượu chưng cất của Hàn Quốc). 

 

 
(210) 4-2016-31561 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 4.3.3; 4.3.19 (540) 

  

(731) Trịnh Vân Long  (VN) 
142 Đồng Đen, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nấm, sâm, yến.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, cho thuê 
nhà, cho thuê văn phòng.  

 

 
(210) 4-2016-31562 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.5.8; 26.15.3; 2.1.1; A2.1.24; 25.1.6; 

26.1.1; A1.1.10 
(540) 

  

(731) Đỗ Linh Vũ  (VN) 
306/8 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 44: Salon tóc, dịch vụ cắt tóc, hớt tóc, tạo mẫu tóc, tạo kiểu tóc.  
 

 
(210) 4-2016-31563 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.23; 26.1.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang Thiên Hoàng  (VN) 
Số 25A, Nguyễn ái Quốc, KP 2, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Sản phẩm hàng may mặc: quần áo, váy đầm trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-31564 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; 2.3.1; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, vàng nâu, trắng kem 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm sạch 
3 Ngon Tư Kiều  (VN) 
55 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm (buôn bán bánh mì, vịt quay, heo quay).  

 

 
(210) 4-2016-31566 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thành Vinh Móng Cái  (VN) 
Phố 5, phường Ka Long, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ, dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu để bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2016-31567 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thành Vinh Móng Cái  (VN) 
Phố 5, phường Ka Long, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ, dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu để bôi trơn.  
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(210) 4-2016-31568 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thành Vinh Móng Cái  (VN) 
Phố 5, phường Ka Long, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ, dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu để bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2016-31569 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thành Vinh Móng Cái  (VN) 
Phố 5, phường Ka Long, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ, dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu để bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2016-31570 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thành Vinh Móng Cái  (VN) 
Phố 5, phường Ka Long, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ, dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu để bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2016-31571 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SIAM CITY CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
7th- 12th Floors, Column Tower, No. 
199 Ratchadapisek Road, Klongtoey, 
Klongtoey Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng: bê tông trộn sẵn, gạch gốm lát tường, ngói bê tông để lợp mái, vữa 

dùng cho xây dựng, sàn bê tông đúc sẵn, tường bê tông đúc sẵn, cột bê tông, gạch bê tông 
chịu lực hoặc gạch bê tông cốt thép, gạch lát nền đúc sẵn, đường ống xi măng, thạch cao, 
tấm gốm lát sàn, tấm lợp bằng xi măng, gạch. 
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(210) 4-2016-31572 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.19; 3.7.1 
(731) SIAM CITY CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
7th- 12th Floors, Column Tower, No. 
199 Ratchadapisek Road, Klongtoey, 
Klongtoey Bangkok 10110, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng: bê tông trộn sẵn, gạch gốm lát tường, ngói bê tông để lợp mái, vữa 

dùng cho xây dựng, sàn bê tông đúc sẵn, tường bê tông đúc sẵn, cột bê tông, gạch bê tông 
chịu lực hoặc gạch bê tông cốt thép, gạch lát nền đúc sẵn, đường ống xi măng, thạch cao, 
tấm gốm lát sàn, tấm lợp bằng xi măng, gạch. 

 

 
(210) 4-2016-31573 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.19; 3.7.1 
(731) SIAM CITY CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
7th- 12th Floors, Column Tower, No. 
199 Ratchadapisek Road, Klongtoey, 
Klongtoey Bangkok 10110, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng: bê tông trộn sẵn, gạch gốm lát tường, ngói bê tông để lợp mái, vữa 

dùng cho xây dựng, sàn bê tông đúc sẵn, tường bê tông đúc sẵn, cột bê tông, gạch bê tông 
chịu lực hoặc gạch bê tông cốt thép, gạch lát nền đúc sẵn, đường ống xi măng, thạch cao, 
tấm gốm lát sàn, tấm lợp bằng xi măng, gạch. 

 

 
(210) 4-2016-31574 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SIAM CITY CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
7th- 12th Floors, Column Tower, No. 
199 Ratchadapisek Road, Klongtoey, 
Klongtoey Bangkok 10110, Thailand 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng: bê tông trộn sẵn, gạch gốm lát tường, ngói bê tông để lợp mái, vữa 

dùng cho xây dựng, sàn bê tông đúc sẵn, tường bê tông đúc sẵn, cột bê tông, gạch bê tông 
chịu lực hoặc gạch bê tông cốt thép, gạch lát nền đúc sẵn, đường ống xi măng, thạch cao, 
tấm gốm lát sàn, tấm lợp bằng xi măng, gạch. 
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(210) 4-2016-31575 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.19 
(731) SIAM CITY CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
7th-12th Floors, Column Tower, No. 199 
Ratchadapisek Road, Klongtoey, 
Klongtoey Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng: bê tông trộn sẵn, gạch gốm lát tường, ngói bê tông để lợp mái, vữa 

dùng cho xây dựng, sàn bê tông đúc sẵn, tường bê tông đúc sẵn, cột bê tông, gạch bê tông 
chịu lực hoặc gạch bê tông cốt thép, gạch lát nền đúc sẵn, đường ống xi măng, thạch cao, 
tấm gốm lát sàn, tấm lợp bằng xi măng, gạch. 

 

 
(210) 4-2016-31576 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.8; A5.7.22; 5.5.19; A5.5.22; A5.3.15
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

nước biển, vàng, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

chế biến thực phẩm Hưng Phát  
(VN) 
Xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo (bánh kẹo).  

 

 
(210) 4-2016-31577 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 25.5.3 
(591) Vàng nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nhật Nguyệt Tinh Tú  
(VN) 
Số 35 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua thiết bị vật tư ngành may mặc, giày dép, ma-nơ-canh, thiết bị nội thất, vật 

liệu xây dựng; bán thiết bị vật tư ngành may mặc, giày dép, ma-nơ-canh, thiết bị nội thất, 
vật liệu xây dựng; xuất khẩu thiết bị vật tư ngành may mặc, giày dép, ma-nơ-canh, thiết bị 
nội thất, vật liệu xây dựng; nhập khẩu thiết bị vật tư ngành may mặc, giày dép, ma-nơ-
canh, thiết bị nội thất, vật liệu xây dựng. 
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(210) 4-2016-31578 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam  (VN) 
Toà nhà Prime, phòng 3A, 3D đường 

Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-31579 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đúc kim loại 
Duy Hưng  (VN) 
Xóm 2, thôn Phương Mỹ, xã Mỹ Đồng, 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 17: Vòng bằng cao su; cao su, thô hoặc bán thành phẩm; cao su hòa tan; cao su 

tổng hợp; cao su cứng. 
 

(210) 4-2016-31580 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đen, đỏ 

(731) Công ty TNHH thời trang Nét 
Việt  (VN) 
2/4 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần đùi; quần áo may sẵn; quần áo mặc bên trong; áo thun ngắn tay; 

quần áo lót mặc bên trong. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1665 

(210) 4-2016-31581 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Thuận Phước  (VN) 
9A đường 24, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Balô; túi xách; ví tiền; túi thể thao; túi du lịch.  
 

Nhóm 20: Khay (rổ) bằng mây, tre. 
 

Nhóm 35: Mua bán balô, túi xách, ví tiền, túi thể thao, túi du lịch; khay (rổ) bằng mây, 
tre; hộp nữ trang.  

 

 
(210) 4-2016-31582 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.11; 5.7.12; A5.7.22; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh rêu 
(731) Lê Thị Hạnh  (VN) 

15 Ngô Gia Tự, khu 12, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, rau củ quả, hạt, phô mai, gạo, ngô, khoai, lạc, vừng, tinh 
bột, bột, đồ khô (măng khô, nấm hương, mộc nhĩ, nhãn sấy, vải sấy, táo đỏ sấy, cá khô, 
tôm khô, tép khô), bỉm, khăn giấy, khăn ướt, đồng hồ, hàng thủ công mỹ nghệ (làm từ gỗ, 
lau, sậy, cói), gốm sứ (cốc, ấm chén, bát, đĩa, chậu hoa, bình hoa, lọ hoa), nước giải khát, 
gia vị, nước mắm, tôm, cua, cá, mực, bia, rượu, thuốc lá, bánh kẹo, mì ăn liền, phở ăn 
liền, cháo ăn liền, nước tinh khiết, nước hoa quả. 

 

 
(210) 4-2016-31583 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 25.1.6 
(591) Xanh cốm, xanh dương, cam, đỏ, trắng, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Lê FC  (VN) 
Số 182, đường số 3, khu đô thị mới Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1666 

(511)   Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc).  
 

 
(210) 4-2016-31584 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Ngọc Bảo Châu  (VN) 
750/22 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho xe ô tô, xe máy, dầu nhớt dùng trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-31585 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24; A26.11.12 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển VPNA  (VN) 
206 đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng nội thất dùng cho ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-31586 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.14; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng 

ánh kim, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên An Sinh 
Quảng Trị  (VN) 
Số 68D Nguyễn Huệ, khu phố 6, phường 
1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2016-31588 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Trang  (VN) 
Số 59/29 đường Cái Sao bờ hồ, Hưng 
Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-31589 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Như Bình  (VN) 
Tổ 15, ấp Bình Quý, xã Bình Thủy, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Mực sấy khô. 

 

 
(210) 4-2016-31590 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Dương 
Group  (VN) 
141 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nghiền/xay gia dụng chạy điện.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện.  
 

 
(210) 4-2016-31591 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24; A26.11.12; 14.3.1 (540) 

  

(731) Phan Tuấn Anh  (VN) 
Xóm 6, xã Tăng Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2016-31592 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; A17.2.2; 26.15.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần NEWAGE 
MEDIA   (VN) 
55/20 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2016-31593 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A7.1.11; A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; 

26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; A26.11.8 

(591) Vàng, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn thiết kế xây dựng Việt 
Gia  (VN) 
Tổ dân phố 6, thị trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-31594 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 4.3.3; A11.3.7; 11.3.18; A26.11.12 

(731) Nguyễn Văn Tâm  (VN) 
106 Nơ Trang Long, tổ dân phố 2, thị 

trấn Kiến Đức, huyện Đăkrlấp, tỉnh Đăk 

Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2016-31595 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.3 

(591) Xanh, đỏ, nâu, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất tấm chống thấm 
Thiên Long  (VN) 
Thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm chống thấm không bằng kim loại (vật liệu xây dựng).  
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(210) 4-2016-31596 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.7.17; 6.7.4; 6.7.25 
(591) Xanh dương đậm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Việt Hà  (VN) 
146 Hồng Hà, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-31597 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) ARIES FRESH PTE.LTD  (SG) 

10 Wholesale Centre, #01-417, 
Singapore 110010  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Âu Cơ (AUCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả ớt tươi; khoai mỡ tươi; khoai lang tươi; quả hồng xiêm (sa pô chê) tươi; 

quả bí ngô (bí đỏ) tươi; quả chanh tươi; đậu tây tươi; củ cải tươi; quả tươi; rau tươi. 
 

 
(210) 4-2016-31598 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 26.1.1 
(731) ARIES FRESH PTE.LTD   (SG) 

10 Wholesale Centre, #01-417, 
Singapore 110010  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Âu Cơ (AUCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả ớt tươi; khoai mỡ tươi; khoai lang tươi; quả hồng xiêm (sa pô chê) tươi; 

quả bí ngô (bí đỏ) tươi; quả chanh tươi; đậu tây tươi; củ cải tươi; quả tươi; rau tươi. 
 

 
(210) 4-2016-31599 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.7; 11.3.18; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ nâu, vàng, trắng, xanh 
(731) Cù Xuân Tuấn  (VN) 

9A đường Phạm Tuấn Tài, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 30: Phở. 
 

 
(210) 4-2016-31603 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.5.1; 26.15.15 
(591) Nâu, đỏ, xanh dương sẫm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hòa Bình  (VN) 
KP 8, phường Long Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 20: Ghế bành; giường; giường dùng trong bệnh viện; ghế dài [đồ đạc]; bàn làm việc 

cho thợ mộc; tủ đựng phiếu [đồ đạc]; tủ đựng thuốc; bàn để máy tính có bánh xe [đồ đạc]; 
ghế [ngồi]; tủ đựng cho đồ chơi; tủ đựng quần áo; tủ để khăn bông [đồ đạc]; giường cũi 
của trẻ em; vật dụng cất giữ quần áo [tủ đựng quần áo]; tủ đựng; ghế xếp; bàn làm việc; 
bàn làm việc khi đứng; ghế đi văng; bàn để vẽ; bàn trang điểm; tủ nhiều ngăn; ghế để 
chân; ghế dùng cho thợ cắt tóc; ghế cao cho trẻ em; tủ phiếu thư mục [đồ đạc]; bàn để xoa 
bóp; tủ thuốc; ghế ngồi; tủ trưng bày [đồ đạc]; tủ nhiều ngăn; ghế đẩu; bàn máy chữ; bàn 
đẩy dọn dồ ăn [đồ đạc]; bàn viết.  

 

(210) 4-2016-31604 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.5.1; 26.15.15 
(591) Nâu, đỏ, xanh dương sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hòa Bình  (VN) 
KP 8, phường Long Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 20: Ghế bành; giường; giường dùng trong bệnh viện; ghế dài [đồ đạc]; bàn làm việc 

cho thợ mộc; tủ đựng phiếu [đồ đạc]; tủ đựng thuốc; bàn để máy tính có bánh xe [đồ đạc]; 
ghế [ngồi]; tủ đựng cho đồ chơi; tủ đựng quần áo; tủ để khăn bông [đồ đạc]; giường cũi 
của trẻ em; vật dụng cất giữ quần áo [tủ đựng quần áo]; tủ đựng; ghế xếp; bàn làm việc; 
bàn làm việc khi đứng; ghế đi văng; bàn để vẽ; bàn trang điểm; tủ nhiều ngăn; ghế dÓ 
chân; ghế dùng cho thợ cắt tóc; ghế cao cho trẻ em; tủ phiếu thư mục [đồ đạc]; bàn để xoa 
bóp; tủ thuốc; ghế ngồi; tủ trưng bày [đồ đạc]; tủ nhiều ngăn; ghế đẩu; bàn máy chữ; bàn 
đẩy dọn đồ ăn [đồ đạc]; bàn viết.  

 

 
(210) 4-2016-31605 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; 5.7.1; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Antonio Coffee  
(VN) 
59/3 đường TL37, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống cà phê có sữa; cà phê chưa rang.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, đồ uống cà phê có sữa, cà phê chưa rang.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-31606 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) TWILIO INC.   (US) 

645 Harrison Street, 3rd Floor, San 
Francisco, California, 94107 United 
States  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để chứng minh xác thực nhận dạng người dùng.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ an ninh điện tử có bản chất là các dịch vụ kiểm tra nhận dạng, cụ thể là 
cung cấp sự xác minh chứng thực về thông tin nhận dạng cá nhân. 

 

 
(210) 4-2016-31607 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.17.25; 5.3.16; 5.3.4; A1.5.23; 1.17.11; 

1.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) CANADA GOOSE INTERNATIONAL 

AG  (CH) 
Baarerstrasse 133, 6300 Zug, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi vải; balô; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài cụ thể là áo choàng ngoài; áo khoác choàng; áo khoác ngắn có 
mũ không thấm nước; áo chẽn không tay; mũ; găng tay (trang phục); bao tay (trang 
phục); đồ đi ở chân.   

 

 
(210) 4-2016-31608 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kanax  (VN) 
Cụm 9, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; mực in. 

 

Nhóm 19: Bột bả ma tít; bột trát tường; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-31609 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 25.1.6; A11.1.25; 11.1.10 

(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hải Yến  (VN) 
280/70/26A Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-31610 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.4.24 

(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hải Yến  (VN) 
280/70/26A Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-31611 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tây á  (VN) 
Số 10, ngõ 420/29 đường Khương Đình, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy; xe máy điện; ô tô; ô tô điện.  
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(210) 4-2016-31612 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tây á   (VN) 
Số 10, ngõ 420/29 đường Khương Đình, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, ô tô, ô tô điện.  
 

 
(210) 4-2016-31613 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tây á   (VN) 
Số 10, ngõ 420/29 đường Khương Đình, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy; xe máy điện; ô tô; ô tô điện.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, ô tô, ô tô điện.  
 

 
(210) 4-2016-31614 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Việt Nam và Hải Ngoại  
(VN) 
Số 13 đường Tây Hồ, phường Quảng An, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán và cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý kinh doanh bất 

động sản và quản lý giao dịch bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tổ 

chức và quản lý sàn bất động sản; dịch vụ đánh giá bất động sản; dịch vụ quản trị liên 

quan tới bất động sản thương mại và bất động sản dùng để ở.  
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(210) 4-2016-31615 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Việt Nam - Hải Ngoại - Huế  
(VN) 
27A đường La Sơn Phu Tử, phường Tây 
Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán và cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý kinh doanh bất 
động sản và quản lý giao dịch bất động sản; dich vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tổ 
chức và quản lý sàn bất động sản; dịch vụ đánh giá bất động sản; dịch vụ quản trị liên 
quan tới bất động sản thương mại và bất động-sản dùng để ở.  

 

 
(210) 4-2016-31616 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.11; A1.1.5; A1.1.10; 24.15.21; 

26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, ghi, ghi đậm 
(731) OAL INTERNATIONAL PTE. LTD.  

(SG) 
80 Raffles Place #43-03, UOB Plaza, 
Singapore (048624)  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là: dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ 
trọng tài phân xử; quản lý quyền tác giả; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí 
tuệ; dịch vụ pháp lý về cấp giấy phép; dịch vụ chuẩn bị tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên 
cứu pháp luật; li-xăng phần mềm máy tính; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh 
tụng; giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ đăng ký tên miền 
[dịch vụ pháp lý].  

 

 
(210) 4-2016-31617 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.1.1; 1.3.1; 5.13.4; 5.7.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, vàng 

đậm, vàng gold, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ chuyên nghiệp Bình Minh  
(VN) 
Số nhà 38, ngõ 150 đường Lương Thế 
Vinh, phường Trần Đăng Ninh, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 
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(210) 4-2016-31618 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ chuyên nghiệp Bình Minh  
(VN) 
Số nhà 38 ngõ 150 đường Lương Thế 
Vinh, phường Trần Đăng Ninh, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 

 

 
(210) 4-2016-31619 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đen, xanh lam 

(540) 

 

(731) Nguyễn Viết Tư  (VN) 
Thôn Tiến Văn, xã Hoàng Văn Thụ, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; lò vi sóng; hệ thống và thiết bị nấu 

nướng; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống thiết bị làm lạnh nước; quạt điện dùng cho 
cá nhân.  

 

 
(210) 4-2016-31620 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A17.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Cường  
(VN) 
584 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, các bộ phận rời và các phụ kiện của 

chúng.  
 

 
(210) 4-2016-31621 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất Xuất nhập khẩu Quảng 
Thạnh  (VN) 
487 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 11: Đèn quạt; đèn trang trí; đèn sân vườn; đèn trùm treo; đèn trần; đèn led.  
 

 
(210) 4-2016-31622 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.11.9 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thời trang Áo 
tắm Hồng Hạnh  (VN) 
135 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-31623 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương đậm, vàng ánh kim, trắng, 

nâu 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Du 

lịch Thủ Đức  (VN) 
Số 41 Nguyễn Văn Bá, phường Bình 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; vận chuyển hành 

khách; cho thuê xe cộ; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du lịch.  
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 
sạn; nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; đặt chỗ khách sạn.  

 

(210) 4-2016-31624 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xây 

dựng và Thương mại Phúc 
Khánh  (VN) 
Số 234 phố Lục Đầu Giang, phường Phả 
Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Công trình xây dựng bằng kim loại; giàn giáo bằng kim loại; ván cốp pha bằng 

kim loại; sắt; thép.  
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Nhóm 19: Công trình xây dựng không bằng kim loại; giàn giáo không bằng kim loại, ván 
cốp pha không bằng kim loại; gỗ lát sàn; ván sàn; xi măng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng cơ 
sở hạ tầng; cho thuê công cụ, thiết bị xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-31625 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trường Phúc Hải Dương  (VN) 
Số 276 phố Bình Lộc, phường Tân Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nước muối biển dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-31626 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) KINOKUNIYA BOOK STORES 

(THAILAND) CO., LTD.   (TH) 
No. 4/1-4/2 6th Floor, Isetan Department 
Store, CentralWorld, Rajdamri Road, 
Patumwan Sub-district, Patumwan 
District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh việc bán sách và ấn phẩm dạng in; hỗ trợ quản lý kinh 

doanh việc bán buôn hàng hóa; hỗ trợ quản lý kinh doanh việc bán lẻ hàng hóa; tập hợp 
và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau để tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc xem 
và mua các hàng hoá này (không bao gồm dịch vụ vận chuyển). 

 

 
(210) 4-2016-31627 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) KINOKUNIYA BOOK STORES 

(THAILAND) CO., LTD.  (TH) 
No. 4/1-4/2 6th Floor, Isetan Department 
Store, CentralWorld, Rajdamri Road, 
Patumwan Sub-district, Patumwan 
District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh việc bán sách và ấn phẩm dạng in; hỗ trợ quản lý kinh 

doanh việc bán buôn hàng hóa; hỗ trợ quản lý kinh doanh việc bán lẻ hàng hóa; tập hợp 

và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau để tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc xem 

và mua các hàng hoá này (không bao gồm dịch vụ vận chuyển). 
 

 
(210) 4-2016-31628 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; A26.4.24 

(731) KINOKUNIYA BOOK STORES 

(THAILAND) CO., LTD.   (TH) 

No. 4/1-4/2 6th Floor, Isetan Department 

Store, CentralWorld, Rajdamri Road, 

Patumwan Sub-district, Patumwan 

District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh việc bán sách và ấn phẩm dạng in; hỗ trợ quản lý kinh 

doanh việc bán buôn hàng hóa; hỗ trợ quản lý kinh doanh việc bán lẻ hàng hóa; tập hợp 

và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau để tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc xem 

và mua các hàng hoá này (không bao gồm dịch vụ vận chuyển). 
 

 
(210) 4-2016-31629 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; A26.4.24 

(731) KINOKUNIYA BOOK STORES 

(THAILAND) CO., LTD.  (TH) 

No. 4/1-4/2 6th Floor, Isetan Department 

Store, CentralWorld, Rajdamri Road, 

Patumwan Sub-district, Patumwan 

District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh việc bán sách và ấn phẩm dạng in; hỗ trợ quản lý kinh 

doanh việc bán buôn hàng hóa; hỗ trợ quản lý kinh doanh việc bán lẻ hàng hóa; tập hợp 

và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau để tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc xem 

và mua các hàng hoá này (không bao gồm dịch vụ vận chuyển). 
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(210) 4-2016-31630 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) KINOKUNIYA BOOK STORES 

(THAILAND) CO., LTD.  (TH) 
No. 4/1-4/2 6th Floor, Isetan Department 
Store, CentralWorld, Rajdamri Road, 
Patumwan Sub-district, Patumwan 
District, Bangkok, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh việc bán sách và ấn phẩm dạng in; hỗ trợ quản lý kinh 

doanh việc bán buôn hàng hóa; hỗ trợ quản lý kinh doanh việc bán lẻ hàng hóa; tập hợp 
và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau để tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc xem 
và mua các hàng hoá này (không bao gồm dịch vụ vận chuyển). 

 

 
(210) 4-2016-31631 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 20.7.1 
(731) KINOKUNIYA BOOK STORES 

(THAILAND) CO., LTD.  (TH) 
No. 4/1-4/2 6th Floor, Isetan Department 
Store, CentralWorld, Rajdamri Road, 
Patumwan Sub-district, Patumwan 
District, Bangkok, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh việc bán sách và ấn phẩm dạng in; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh việc bán buôn hàng hóa; hỗ trợ quản lý kinh doanh việc bán lẻ hàng hóa; tập hợp 
và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau để tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc xem 
và mua các hàng hoá này (không bao gồm dịch vụ vận chuyển). 

 

 
(210) 4-2016-31632 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 20.7.1 
(731) KINOKUNIYA BOOK STORES 

(THAILAND) CO., LTD.  (TH) 
No. 4/1-4/2 6th Floor, Isetan Department 
Store, CentralWorld, Rajdamri Road, 
Patumwan Sub-district, Patumwan 
District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh việc bán sách và ấn phẩm dạng in; hỗ trợ quản lý kinh 

doanh việc bán buôn hàng hóa; hỗ trợ quản lý kinh doanh việc bán lẻ hàng hóa; tập hợp 
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và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau để tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc xem 
và mua các hàng hoá này (không bao gồm dịch vụ vận chuyển). 

 

 
(210) 4-2016-31633 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A24.15.7; 24.15.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn xây dựng 
Hoa Mặt Trời  (VN) 
222/08 Trần Cao Vân, phường Tam 
Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; xi măng; thạch cao; vôi. 
 

 
(210) 4-2016-31634 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Vàng 
(731) LU ZHI CHENG   (CN) 

China, Guangdong, Haizbu district of 
Guang zhou Xingyuan, Dajie 18th, room 
101 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; kem trị mụn (mỹ phẩm); kem trị 
nám (mỹ phẩm); sữa dưỡng thể. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, kem trị mụn, kem trị 
nám, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, kem chống nắng, nước hoa hồng, sữa tắm, dầu gội đầu, 
dầu xả. 

 

 
(210) 4-2016-31635 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Thái Tuấn  (VN) 
63/4/12B đường số 9, khu phố 3, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất làm sạch đa năng (không dùng cho mục đích y tế); chất tẩy rửa (không 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm tẩy trắng (dùng để giặt); chế phẩm làm sạch (không 
dùng cho mục đích y tế); chất tẩy gỉ. 
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(210) 4-2016-31636 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, toà nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31637 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, toà nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; ca cao; bánh; kẹo; cà phê; chè (trà).  

 

 
(210) 4-2016-31638 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, toà nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước giải khát trái cây; đồ uống không có 
cồn; bia.  
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(210) 4-2016-31639 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, toà nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31640 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
P809 tầng 8, toà nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; ca cao; bánh; kẹo; cà phê; chè (trà).  

 

 
(210) 4-2016-31641 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
P809 tầng 8, toà nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước giải khát trái cây (đồ uống không 

cồn); đồ uống không có cồn; bia.  
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(210) 4-2016-31642 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31644 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-31645 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.25; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Tím, tím nhạt, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1684 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31646 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Quốc tế 

Hoàng Gia Long  (VN) 
Số 41BT1 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn lao động và việc làm; môi giới lao động và giới thiệu việc làm; tư vấn 
thủ tục xuất nhập khẩu; tư vấn xuất khẩu lao động việc làm.  

 

(210) 4-2016-31647 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Quốc tế 

Hoàng Gia Long  (VN) 
Số 41BT1 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ tổ chức tiệc 
cưới (cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện); đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 
quầy rượu (quầy bar).  

 

 
(210) 4-2016-31650 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.5; 24.9.1; A1.1.10; 26.4.3 
(731) Công ty TNHH gạch men 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch lát; đá gra-nít; ngói lợp các loại (không làm bằng kim loại).  
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Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) vật liệu xây dựng; dịch vụ xuất nhập khẩu vật liệu xây 
dựng các loại; quảng bá cho mục đích bán hàng. 

 

 
(210) 4-2016-31651 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GUANGDONG XINGFA 

ALUMINIUM CO., LTD.  (CN) 
No. 23 Renhe Rd, Nanzhuang Town, 
Chancheng District, Foshan City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim nhôm; hợp kim của kim loại thường; thanh nhôm định hình; cửa bằng 

kim loại, cửa sổ bằng kim loại; tường vây bằng hợp kim nhôm; vật liệu xây dựng bằng 
kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; phụ kiện lắp 
ráp bằng kim loại cho đồ đạc; con lăn bằng kim loại của cửa trượt; ròng rọc bằng kim loại 
cho cửa sổ; khóa móc; chìa khóa. 

 

 
(210) 4-2016-31652 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.25; A26.11.7; A7.1.12; 26.2.3 
(731) GUANGDONG XINGFA 

ALUMINIUM CO., LTD.  (CN) 
No. 23 Renhe Rd, Nanzhuang Town, 
Chancheng District, Foshan City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim nhôm; hợp kim của kim loại thường; thanh nhôm định hình; cửa bằng 

kim loại, cửa sổ bằng kim loại; tường vây bằng hợp kim nhôm; vật liệu xây dựng bằng 
kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; phụ kiện lắp 
ráp bằng kim loại cho đồ đạc; con lăn bằng kim loại của cửa trượt; ròng rọc bằng kim loại 
cho cửa sổ; khóa móc; chìa khóa. 

 

 
(210) 4-2016-31653 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Đoàn Ngọc Anh  (VN) 

Số 10, ngõ 1, tổ 40, phố Chùa Bộc, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách; bóp (ví).  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng; mũ nón; giày dép (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-31655 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.17.25; 26.2.7 
(731) Nguyễn Văn Hòa   (VN) 

108/95/108, đường 30/4, phường Hưng 
Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trứng bào xác artemia dùng làm thức ăn cho thủy sản.  

 

 
(210) 4-2016-31656 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH dược 

VlETPHARMA  (VN) 
Phòng 702A, tòa nhà Centre Point 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-31657 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MERRYLIFE Việt 
Nam  (VN) 
61/3 Chương Dương, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; cà phê; trà; kẹo cao su.  

 

(210) 4-2016-31658 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MERRYLIFE Việt 
Nam  (VN) 
61/3 Chương Dương, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước ép trái 
cây; chế phẩm để làm đồ uống; xi rô dùng cho đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-31659 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A17.2.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH MERRYLIFE Việt 
Nam  (VN) 
61/3 Chương Dương, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2016-31660 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhôm Việt 
Pháp Shal - nhà máy nhôm 
Việt Pháp  (VN) 
Lô KT, KCN Phúc Sơn, đường Trần 
Nhân Tông, phường Ninh Sơn, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh định hình.  

 

 
(210) 4-2016-31661 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhôm Việt 
Pháp Shal - nhà máy nhôm 
Việt Pháp  (VN) 
Lô KT, KCN Phúc Sơn, đường Trần 
Nhân Tông, phường Ninh Sơn, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh định hình.  

 

 
(210) 4-2016-31663 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.7 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VTL  (VN) 
84 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-31664 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.4.24 

(591) Vàng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Thương mại 
Như Ngọc Di Va  (VN) 
G4 - lô 30, đường Phạm Hùng, phường 

An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-31665 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) DONGBOKOREA CO., LTD   (KR) 

4th Floor, 78, Deungchun-ro, 

Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng làm đẹp; dầu thơm dùng để sản xuất chế phẩm mỹ phẩm; 

mặt nạ làm đẹp; nước xúc miệng, không dùng cho mục đích y tế; chất dính dùng cho mục 

đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-31666 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ - Sản xuất Hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm tráng da; nước hoa, chế phẩm, mỹ phẩm để tắm; xà phòng.  
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(210) 4-2016-31667 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ - Sản xuất Hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa, chế phẩm, mỹ phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-31668 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ - Sản xuất Hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa, chế phẩm, mỹ phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-31669 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12; A26.11.8; A25.7.21; 1.15.23

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ - Sản xuất Hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa, chế phẩm, mỹ phẩm để tắm; xà phòng.  
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(210) 4-2016-31670 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A26.11.8; A25.7.21

(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa, chế phẩm, mỹ phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-31671 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa, chế phẩm, mỹ phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-31672 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A26.11.8; A25.7.21

(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa, chế phẩm, mỹ phẩm để tắm; xà phòng.  
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(210) 4-2016-31673 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoà Thái   (VN) 
1132/16 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán bóng đèn và phụ kiện của chúng.  
 

 
(210) 4-2016-31674 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A17.2.2; A25.7.5; 26.15.15 
(591) Cam, đen, trắng, xám, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
đầu tư phát triển SLAND  (VN) 
Thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong xây dựng; keo dùng trong xây dựng; hóa chất chống thấm 

nước cho xi măng, trừ sơn.  
 

Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Bê tông; vữa rót không co dùng trong xây dựng; sợi gia cương dùng cho bê 
tông (phụ gia dùng cho bê tông), vật liệu xây dựng, không bằng kim loại, vật liệu chống 
thấm dùng trong xây dựng, không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-31676 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) cho phép tải lên, đăng bài, thể 

hiện, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký web (blog), chia sẻ hoặc cung cấp phương tiện truyền 
thông điện tử hoặc thông tin điện tử thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên 
lạc khác.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiên thương mại; tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo; 
dịch vụ xúc tiến thương mại dưới dạng giải trí và giáo dục trực tuyến (sử dụng các sản 
phẩm giải trí để quảng cáo hoặc các thông tin/tài liệu quảng cáo để xúc tiến bán hàng cho 
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các sản phẩm và dịch vụ); dịch vụ xúc tiến thương mại dưới dạng chỉa sẻ các nội dung 
truyền thông đa phương tiện thông qua mạng internet và các mạng lưới thông tin liên lạc 
(phổ biến các tài liệu về quảng cáo); phát triển và cung cấp các chương trình marketing 
dành cho các nhà quảng cáo, các nhà marketing, các đối tác và các nhà cung cấp các nội 
dung; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; cung cấp thông tin và tư vấn thương mại 
dành cho người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn dành cho người tiêu dùng]; dịch vụ văn phòng; 
cung cấp thông tin và nghiên cứu thị trường; phân tích lưu lượng truy cập mạng internet 
(cho mục đích thống kê hay kinh doanh), nghiên cứu thị trường, dịch vụ phân thích và báo 
cáo trong lĩnh vực marketing trực tuyến; dịch vụ bán lẻ, bao gồm dịch vụ bán lẻ trực tuyến 
phần mềm cho phép tải lên, đăng bài, thể hiện, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký web (blog), 
chia sẻ hoặc cung cấp phương tiện truyền thông điện tử hoặc thông tin điện tử thông qua 
mạng internet và các mạng lưới thông tin liên lạc khác; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn 
và tham vấn có liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; phát sóng âm thanh, viđêô và truyền thông đa phương tiện 
thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ phát viđêô trên 
mạng internet; truyền tin nhắn, dữ liệu và nội dung thông qua mạng internet và các mạng 
thông tin liên lạc khác; cung cấp diễn đàn, phòng tán gẫu, nhật báo trực tuyến, và nhật ký 
web (blog) cho việc truyền tin nhắn, bình luận và các nội dung truyền thông đa phương 
tiện giữa những người dùng có cùng sở thích thông qua mạng internet và các mạng thông 
tin liên lạc khác; truyền phương tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa 
phương tiện, viđêô, phim, tranh, hình ảnh, ký tự, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, 
nội dung âm thanh, và thông tin thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc 
khác; cung cấp diễn đàn cộng đồng cho người dùng để đăng bài, tra cứu, xem, chia sẻ, 
phê bình, đánh giá, và bình luận trên các viđêô và các nội dung truyền thông đa phương 
tiện khác thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp quyền 
truy cập vào cổng chia sẻ viđêô cho các việc giải trí và giáo dục; cung cấp quyền truy cập 
vào máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và trực tuyến; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và 
tham vấn có liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hóa; các 
dịch vụ giáo dục và giải trí có nội dung về phương tiện truyền thông điện tử, nội dung 
truyền thông đa phương tiện, viđêô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do 
người dùng tạo ra, nội dung âm thanh, và thông tin có liên quan thông qua mạng internet 
và các mạng lưới thông tin liên lạc khác; dịch vụ weblog (blog) (xuất bản trực tuyến các 
tập san hoặc nhật ký); xuất bản nhật ký web (blog) có nội dung thông tin trong lĩnh vực 
phương tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa phương tiện, viđêô, phim, 
tranh, hình ảnh,văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội dung âm thanh, và 
các thông tin có liên quan; dịch vụ xuất bản; dịch vụ xuất bản giải trí truyền thông đa 
phương tiện, âm thanh, và viđêô kỹ thuật số; dịch vụ xuất bản kỹ thuật số trực tuyến; tiến 
hành các cuộc thi [giải trí]; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và tham vấn có liên quan 
đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế có liên 
quan đến khoa học công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế 
và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với 
phần mềm không tải xuống được; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm 
không tải xuống được cho phép tải lên, chụp, đăng bài, thể hiện, chỉnh sửa, chạy, truyền 
dữ liệu theo một dòng liên tục và ổn định, xem, duyệt trước, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký 
web (blog), chia sẻ, xử lý dữ liệu, phân phối, xuất bản, sao chép, hoặc cung cấp phương 
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tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa phương tiện, viđêô, phim, tranh, hình 
ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội dung âm thanh, và thông tin 
qua mạng internet hoặc các mạng lưới thông tin liên lạc khác; cung cấp quyền sử dụng 
tạm thời đối với phần mềm không tải xuống được cho phép chia sẻ nội dung truyền thông 
đa phương tiện và bình luận giữa các người dùng; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối 
với phần mềm không tải xuống được cho phép nhà cung cấp nội dung theo dõi (dò vết) 
nội dung truyền thông đa phương tiện; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần 
mềm phân tích (không tải xuống được) cung cấp số liệu thống kê về hành vi của người 
xem các viđêô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi điện tử trực tuyến, và 
các nội dung khác do người dùng tạo ra; cho thuê không gian trên máy chủ để lưu trữ nội 
dung truyền thông đa phương tiện cho người khác; cho thuê không gian trên máy chủ để 
lưu trữ nội dung giáo dục và giải trí truyền thông đa phương tiện cho người khác; cho thuê 
không gian trên máy chủ để lưu trữ các trang mạng máy tính; cho thuê không gian trên 
máy chủ để lưu trữ cơ sở dữ liệu; cho thuê không gian trên máy chủ để lưu trữ phần mềm; 
cho thuê không gian trên máy chủ để lưu trữ nhật ký web (weblog); dịch vụ thiết kế hay 
cho thuê không gian trên máy chủ để đặt/lưu trữ cổng thông tin điện tử (trang web); dịch 
vụ cung cấp thông tin, tư vấn và tham vấn có liên quan đến các dịch vụ nêu trên; cho thuê 
không gian trên máy chủ để lưu trữ một trang web để các nhà quảng cáo, các nhà 
marketing, các đối tác và các nhà cung cấp các nội dung có thể gặp gỡ, tham gia, và tương 
tác với các người dùng trực tuyến. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến (kết nối những người có chung sở thích, đặc 
điểm và môi quan tâm). 

 

 
(210) 4-2016-31677 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.2.7; 25.5.2 
(591) Đen, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thuận Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho gia đình hoặc văn phòng.  
 
 

(210) 4-2016-31678 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 11: Tất cả thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho gia đình hoặc văn phòng.  
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(210) 4-2016-31679 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong   (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho gia đình hoặc văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-31680 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong   (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho gia đình hoặc văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-31681 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.4; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, hồng 
(731) Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD.  

(MY) 
Lot 3, 5 & 7, Jalan P/7, Section 13, 
Kawasan Perindustrian Bandar Baru 
Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 10: Bộ que thử thai. 
 

 
(210) 4-2016-31682 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; A14.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng cam, xanh nước biển, 

xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thương mại Tổng hợp Minh Lợi  
(VN) 
Thôn Triều Đông, xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1695 

(511)   Nhóm 11: Sen vòi; bồn cầu; bồn tắm; (thiết bị dùng cho vệ sinh) chậu rửa (vệ sinh cá 
nhân).  

 
Nhóm 35: Mua bán: gạch ốp lát, gạch men, gạch trang trí (vật liệu xây dựng).  

 

 
(210) 4-2016-31683 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xuất nhập khẩu Makxim 
Việt Nam  (VN) 
Số 38 BT 1, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy chế biến đồ uống có ga; máy ép 

trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy vắt trái cây dùng điện cho mục đích gia 
dụng; máy nghiền/xay gia dụng chạy điện; máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy trộn chạy bằng 
điện dùng cho gia đình.  

 
Nhóm 09: Máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon]; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị đo; thiết 
bị phân tích thực phẩm; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; dây 
điện.  

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi 
nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị 
sấy; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; thiết bị phân phối nước; thiết bị 
làm sạch nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị điều hoà không khí; thiết bị lọc không 
khí; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân; thiết bị làm nóng, lạnh nước dùng cho nhà 
tắm; quạt điện; bình đun nước nóng và làm lạnh tức thời để uống, chạy điện; thiết bị hâm 
nóng bình sữa chạy điện; ấm đun nước, dùng điện; ấm sắc thuốc, dùng điện; bếp gas. 

 

Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; đồ chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; chảo để rán không 
dùng điện; đồ gốm để chứa đựng. 

 

 
(210) 4-2016-31684 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 14.1.13; A14.1.15; 26.3.23 
(591) Đen, hồng 
(731) Nguyễn Thị Vân Anh  (VN) 

Số 8, đường Nguyễn Tuân, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo thời trang, giày dép, phụ kiện thời trang như 
túi xách, thắt lưng, ví, khăn quàng.  

 

 
(210) 4-2016-31685 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2016-31686 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2016-31687 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dược phẩm Hiền Vĩ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2016-31690 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, vàng đất, trắng 

(540) 

 

(731) Tổng công ty cổ phần bưu 
chính VIETTEL (VTP)  (VN) 
Số 1, phố Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm; mua bán sim điện thoại và thẻ nạp tiền điện thoại. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu và hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2016-31691 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 

A26.11.8; 17.2.5; 26.1.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Viên Ngọc Quý 
Hạ Long   (VN) 
Lô 8 khu dân cư du lịch Đông Hùng 
Thắng, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải bằng du thuyền; sắp xếp các tour/chuyến du 
lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà trọ; nhà 
nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe; 
dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2016-31692 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Thiên Nhiên 

Việt  (VN) 
Số 115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã 
Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo, chứa thuốc; 
trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng thích hợp cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-31696 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.2; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây 
(731) NORDIC SHIPPING SERVICES LTD  

(HK) 
Office 302 Dominion Centre, 43-59 
Queen's Road East, Wanchai, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 01: Chất thấm dầu cụ thể là túi thấm dầu dùng trong công nghiệp để xử lý sự cố 
tràn dầu, thấm dầu trên bề mặt.  

 

 
(210) 4-2016-31697 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, ghi xám, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Hoài Thương  

(VN) 
Sạp 468, chợ Bình Tây, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 21: Chảo không dính (chảo rán). 

 

 
(210) 4-2016-31698 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1; A25.7.3 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH Anh Ngữ ứng 

Dụng  (VN) 
15 Phước Long, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dạy ngoại ngữ; tư vấn du học; đào tạo dạy nghề. 

 

 
(210) 4-2016-31699 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH FAR CHAMPION - 

INTERNATIONAL  (VN) 
Đường số 7, khu công nghiệp Sông Mây, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Nến; nến theo mùa (nến thắp sáng tạo hình đa đạng); nến phát sáng; nến thơm; 
nến thông thường; cây nến con.  

 

Nhóm 21: Cây đèn nến (giá đo nến); vòng trang trí chân nến. 
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(210) 4-2016-31700 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.11.23 

(591) Hồng, xám 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại Đào Tiên   (VN) 
Lô số 2 đường E, khu công nghiệp Tân 

Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 21: Chậu hoa (chậu cây, chậu rau); lọ (bình) hoa.  

 

Nhóm 31: Cây hoa tươi; cây rau tươi; thảo mộc tươi; cây (cây cảnh); các loại cây trồng; 

cây giống.  
 

 
(210) 4-2016-31701 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A26.11.12; A26.4.24 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(731) Nguyễn Huy Hoàng  (VN) 
Đội 1, thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, 

huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bi vệ sinh); 

hệ thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống; van nước.  
 

 
(210) 4-2016-31702 (220) 11.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.4.24; 1.15.15; 3.1.1; 3.1.16 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng, vàng, cam 

(731) Nguyễn Thế Tiến  (VN) 
Xóm 14, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống đẫn (bộ phận của thiết bi vệ sinh); 

hệ thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống; van nước.  
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(210) 4-2016-31703 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.1 
(591) Xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại TST 
Hà Nội  (VN) 
Số 10A, ngách 559/86/17, đường Kim 
Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn; máy khoan; máy mài; máy cắt sắt; rô to (bộ phận của máy).  

 

 
(210) 4-2016-31704 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.7.5 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Đăng Anh  (VN) 
Số 177 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 09: Vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá đùng để nhận dạng, định vị; chương trình 

máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; giao diện [cho máy tính]; phần mềm máy 
vi tính đã được ghi; điện thoại di động, điện thoại cầm đi được, điện thoại cầm tay; thiết bị 
truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ], thiết bị 
điều hướng cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]. 

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; cung cấp các kênh viễn thông cho 
dịch vụ mua hàng từ xa; truyền qua vệ tinh; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ 
mua hàng từ xa.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng đường không, vận tải trên không, vận tải hàng không; giữ chỗ cho 
các chuyến đi, đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách; thông tin về giao 
thông.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu hoá học, thiết kế phần mềm 
máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; nghiên cứu trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]; nghiên 
cứu địa chất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị. 
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(210) 4-2016-31705 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Lưu Hiền Trinh  (VN) 
Số 52, đường 270 Cao Lỗ, phường 4, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ. 
 

 
(210) 4-2016-31706 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Huy Anh  (VN) 
Số 24 Trương Định, phường Trương 

Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Vòng tay chống bệnh thấp khớp; vòng chống bệnh thấp khớp; chè chống hen 

suyễn; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; vòng 

dùng để chữa vết chai ở chân.  

 

Nhóm 10: Huyết áp kế, máy trợ thính; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị để điều trị bệnh điếc; 

dụng cụ lấy ráy tai; thiết bị bảo vệ thính giác   

 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; đồng hồ nguyên tử; vòng đeo tay [đồ trang sức, kim hoàn]; 

dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; đồng hồ bấm giây; đồng hồ tích hợp chức năng chỉ ở 

nhiệu địa điêm; vỏ đồng hồ; kim đồng hồ; đồng hồ; đồng hồ chạy điện; bộ máy đông hồ, 

cơ câu đồng hồ; đồng hồ điện tử; đồng hồ mặt trời; mặt đồng hồ; đồng hồ chủ (đồng hồ 

lớn); dây đeo của đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ, dây đồng hồ kiểu xích; đồng hồ bỏ túi    

 

Nhóm 35: Mua bán: vòng tay chống bệnh thấp khớp, vòng chống bệnh thấp khớp, chè 

chống hen suyễn, dầu thơm dùng cho mục đích y tế, vòng đeo tay dùng cho mục đích y 

tế, vòng dùng để chữa vết chai ở chân, huyết áp kế, máy trợ thính, thiết bị vật lý trị liệu, 

thiết bị để điều trị bệnh điếc: dụng cụ lấy ráy tai, thiết bị bảo vệ thính giác, đồng hồ bao 

thức, đồng hồ nguyên tử, vòng đeo tay (đồ trang sức, kim hoàn), dụng cụ đo thời gian 

[đồng hồ], đồng hồ bấm giây, đồng hồ tích hợp chức năng chỉ ở nhiều địa điểm, vỏ đồng 

hồ, kim đồng hồ, đồng hồ, đồng hồ chạy điện, bộ máy đồng hồ, cơ cấu đông hồ; đồng hồ 

điện tử; đồng hồ mặt trời; mặt đồng hồ; đồng hồ chủ ( đồng hồ lớn), dây đeo của đồng hồ 

đeo tay; dây đồng hồ, dây đồng hồ kiểu xích; đồng hồ bỏ túi. 
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(210) 4-2016-31707 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Huy Anh  (VN) 
Sô 24 Trương Định, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị báo hiệu chống trộm; mũ bảo hiểm; máy nghe nhạc cầm tay; 

điện thoại di động; thiết bị ghi âm; điện thoại; màn hình video; đồng hồ thông minh dùng 
để kết nối với điện thoại đi động.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; đèn trần; bếp 
nấu;  hệ thống và thiết bị nấu nướng; máy sấy tóc.  

 
Nhóm 18: Cặp da; túi xách tay; ba lô; túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói; ví đựng 
tiền; cặp học sinh.  

 

Nhóm 25: Quần áo; váy áo; mũ; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; ca vát.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo, quảng cáo qua thư đặt hàng; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu, trưng bày 
sản phẩm; mua bán máy tính, thiết bị báo hiệu chống trộm, mũ bảo hiểm, máy nghe nhạc 
cầm tay, điện thoại di động, thiết bị ghi âm, điện thoại, màn hình video, đồng hồ thông 
minh dùng để kết nối với điện thoại di động; thiết bị điều hòa không khí, máy và thiết bị 
làm sạch không khí, đèn trần; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng, máy sấy tóc, cặp 
da, túi xách tay; ba lô; túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói, ví đựng tiền, cặp học 
sinh, quần áo, váy áo, mũ, đồ đội đầu, khăn quàng cổ, ca vát.  

 

 
(210) 4-2016-31708 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.20; 3.7.4; A24.15.7; 26.3.23 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ & truyền 
thông Phụ Nữ 8   (VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trả lời điện thoại [dùng cho chủ thuê bao vắng mặt]; giới thiệu sản 
phẩm, trưng bày sản phẩm; thông tin về thương mại; tổ chức hội chợ thương mại nhằm 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; quản lý quá 
trình đặt hàng; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác. 
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(210) 4-2016-31709 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Trịnh Văn Quyền  (VN) 
Căn hộ số 1408, toà nhà 27 Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt chuột; chất diệt động vật cỏ hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; 

chất diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
 

 
(210) 4-2016-31710 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Trịnh Văn Quyền  (VN) 
Căn hộ số 1408, tòa nhà 27 Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt chuột; chất diệt động vật cỏ hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ; chất 

diệt tảo; chế phẩm diệt ruồi, chế phẩm chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt khuẩn cho đất.  
 

Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư vốn; cho thuê nông trại, cho 
thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 

 
(210) 4-2016-31711 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, xanh biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch truyền 
thông và sự kiện én Việt  (VN) 
45/12 Ông ích Khiêm, phương 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; đại lý bán vé máy bay; cho thuê xe; vận chuyển hành khách; vận tải.  

 
 

(210) 4-2016-31712 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần đúc kim loại 

Duy Hưng  (VN) 
Xóm 2 thôn Phương Mỹ, xã Mỹ Đồng, 
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 17: Vòng bằng cao su; cao su, thô hoặc bán thành phẩm; cao su hòa tan; cao su 
tổng hợp; cao su cứng.  

 

 
(210) 4-2016-31714 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 8.3.1; 3.4.11; A6.19.11 
(591) Trắng, xanh nhạt, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ MK STAR  (VN) 
113/3 đường Vĩnh Viễn, phường 4, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa. 

 

 
(210) 4-2016-31715 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.23; 2.3.11; 2.3.9 
(591) Xanh, hồng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Phạm Kiều Hạnh  (VN) 
19/7 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2016-31716 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.1; 4.3.1; A3.1.24; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng, tím 

(540) 

  

(731) Phạm Kiều Hạnh  (VN) 
19/7 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ quán trà sữa.  
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(210) 4-2016-31717 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh nhạt, xanh biển 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
REWAY GROUP  (VN) 
Tầng 8 Hapulico Center Building, số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất 

động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; quản lý 
các căn hộ cho thuê; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  

 

 
(210) 4-2016-31718 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xám, trắng, vàng đồng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
REWAY GROUP   (VN) 
Tầng 8 Hapulico Center Building, số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở 

(sở hữu bất động sản); đầu tư vốn.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời: khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-31719 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.9.4; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Thiên Hòa  (VN) 
38/21 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chế phẩm phân bón.  
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(210) 4-2016-31720 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8; A2.1.23; 26.3.23; 

26.3.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bi Da A.Đ  (VN) 
Số 16 - 18 An Điềm, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chi Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn bi-a và phụ kiện bàn bi-a như: bóng bi-a, nỉ trai bàn bi-a, miếng 

bịt đầu gậy chọc bàn bi-a.  
 

 
(210) 4-2016-31722 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH may và thiết kế 
thời trang Hương Thảo  (VN) 
208 Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán áo dài.  

 

 
(210) 4-2016-31723 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại H 
Work - Hùng Vương  (VN) 
Số 47 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn ghế, giường, tủ, giá kệ đựng sách hoặc đựng đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2016-31724 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4 
(731) JEOUTAY LIU INDUSTRIAL CO., 

LTD.  (TW) 
No. 31, 12th Rd, Da Li Industrial Park, 
Dali Dist., Taichung City 412, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay không vận hành bằng điện, cụ thể là: chìa vặn ốc (dụng cụ 
cầm tay); bộ đầu khâu vặn ốc; tua vít; dụng cụ vận hành bằng tạy dùng để chặn/khoá 
chặt/giữ chặt hoặc siết chặt; mũi khoan [bộ phận của dụng cụ cầm tay] dụng cụ vận hành 
bằng tay.  

 

 
(210) 4-2016-31726 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là: bay trét bằng nhựa hoặc thép (để 

trét mát tit hoặc hồ), cái cạo sơn, dụng cụ phun sơn, bàn chà nhám, súng bắn keo silicon, 
lưỡi cắt, lưỡi cắt bằng đá, lưỡi cưa, lưỡi bào. 

 

 
(210) 4-2016-31727 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn, cọ lăn sơn, khay đựng sơn (vật chuyển 

dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn màu sơn). 
 

 
(210) 4-2016-31728 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.1.1; A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thứ   (VN) 
Thôn Bát Trạch 2, xóm 6, xã Vân 
Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thời trang nam; quần áo thời trang nữ; quần áo thời 

trang trẻ em, quần áo thể thao; quần áo tắm. 
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Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn; mua bán quần áo thời trang nam; mua bán quần áo 
thời trang nữ; mua bán quần áo thời trang trẻ em; mua bán quần áo thể thao; mua bán 
quần áo tắm. 

 

 
(210) 4-2016-31729 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.7.25; 26.7.5 
(591) Trắng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thứ   (VN) 
Thôn Bát Trạch 2, xóm 6, xã Vân 
Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: tủ, giường, bàn, ghế, kệ, khay, không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất: tủ, giường, bàn, ghế, kệ, khay.  
 

Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất, ngoại thất; sơn nội thất, ngoại thất; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây 
dựng; dịch vụ làm kín công trình; lắp đặt thiết bị nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2016-31730 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.25; 26.1.1; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV OXYS SPA  
(VN) 
67 Võ Văn Tần, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ mát xa 

(xoa bóp); dịch vụ xông hơi; dịch vụ thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2016-31731 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xanh, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thuận Phát  (VN) 
Số 84 ngõ 1 đường Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ăn, giấy vệ sinh.  
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(210) 4-2016-31732 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; 25.5.25 

(591) Đỏ booc-đô, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ thương mại Hoa Thân  
(VN) 
Số 31 - 33 Thùy Vân, phường 2, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, lưu trú ngắn ngày, khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách. 
 

 
(210) 4-2016-31734 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A18.5.7 

(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quảng cáo Mắt Đỏ  (VN) 
35/12 đường số 51, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, quảng cáo, tổ chức hội 

chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, quảng cáo ngoài trời.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa: sản xuất chương trình biểu diễn, 

dàn dựng chương trình biểu diễn, cho thuê đồ trang trí sân khấu.  
 

 
(210) 4-2016-31735 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A11.3.3 

(591) Xanh 

(731) Đinh Tuấn Hiếu  (VN) 
102B-N01 chung cư K26, Dương Quảng 

Hàm, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng; quán cà phê; quán nước; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 

uống do hàng thực hiện.  
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(210) 4-2016-31736 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A2.3.16; 2.3.1; 25.1.25; A25.1.10; 

25.1.9; 25.7.25 
(731) SARANA PROPERTY FINANCE LTD.  

(AE) 
30th floor, Al Saqr Business Tower, 
Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời.  
 

 
(210) 4-2016-31737 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MATERIAIS DENTARIOS S.A.   (BR) 
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
3291, CEP 81270-200, Curitiba/PR, 
Brasil  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế để sử dụng trong phẫu thuật có dẫn 

hướng; bộ đồ phẫu thuật bao gồm thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế để sử dụng trong 
phẫu thuật có dẫn hướng; răng giả; vật liệu để khâu vết thương; thiết bị, phương tiện và 
dụng cụ nha khoa cấy ghép cụ thể là thiết bị phẫu thuật để đo chiều cao, que thăm dò độ 
sâu, búa phẫu thuật, kẹp titan, phần nối dài mũi khoan, khoan mở sọ; dụng cụ chỉnh hình 
như là cần siết lực, dụng cụ đóng có tay khoan khuỷu, dụng cụ đóng thích hợp cho chỉnh 
hình, tua vít vận hành bằng tay, bộ đồ phẫu thuật bao gồm chủ yêu các dụng cụ phẫu 
thuật, dụng cụ chỉnh hình như là cần siết lực, dụng cụ đóng có tay khoan khuỷu, dụng cụ 
đóng vận hành bằng tay, dụng cụ đóng thích hợp cho việc chỉnh hình, tua vít vận hành 
bằng tay và các dụng cụ khác như là lưỡi cắt và dụng cụ phẫu thuật dạng lưỡi liềm, đinh 
ốc dùng để ghép xương, dụng cụ cắt xương có cơ cấu cóc, dụng cụ banh vết mổ của 
Columbia, và que nạo dùng để nâng xoang; mô cấy nha khoa, bộ răng giả và các bộ phận 
của chúng; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế để sử dụng trong phẫu thuật nha khoa 
dẫn hướng bởi máy vi tính.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ quảng cáo, dịch vụ quản lý kinh doanh, 
dịch vụ quản trị kinh doanh, marketing, dịch vụ tiến hành và giám sát chương trình xúc 
tiến việc bán hàng; dịch vụ buôn bán (dịch vụ đẩy mạnh bán hàng); dịch vụ tư vấn tiêu 
dùng, dịch vụ hoạt động văn phòng, cụ thể là cho thuê máy và thiết bị văn phòng, sao 
chụp tài liệu, dịch vụ thư ký, dịch vụ tốc ký, dịch vụ ghi chép lại, dịch vụ đánh máy chữ 
và xử lý văn bản. 
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(210) 4-2016-31738 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thuốc lá Đà 

Nẵng   (VN) 
Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2016-31739 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Trung Đông  (VN) 
Số 6/190 Lê Lai, phường Máy Chai, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-31740 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Aime Việt Nam  (VN) 
Tầng 2 nhà 4, ngõ 4 đường Nguyễn 
Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo lót phụ nữ; tất dài; tất ngắn.  
 

 
(210) 4-2016-31741 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Trắng, đen, đỏ(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Thu 
Thủy  (VN) 
Khu phố 2, thị trấn Mường Tè, huyện 
Mường Tè, tỉnh Lai Châu  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2016-31742 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Dream Paradise  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn marketing; dịch vụ tiếp thị; quảng cáo trực tuyến; quản lý kinh doanh; 

quản lý giao dịch thương mại.  
 

 
(210) 4-2016-31743 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 24.1.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển xây dựng TMD  (VN) 
Số 7E6 đường DN4-2 khu dân cư An 
Sương, khu phố 3, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phun chống thấm bằng nhựa dẻo.  

 

 
(210) 4-2016-31744 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.4; 18.3.21; 24.9.1; 26.15.15 
(591) Vàng, xanh dương, xanh tím than 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Quốc tế úc - Việt  (VN) 
Số nhà 39C ngõ 29 phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quan hệ công chúng; nghiên cứu kinh doanh; quản trị và 

điều hành kinh doanh liên quan đến tài sản bất động sản, nhà ở; lập kế hoạch kinh doanh 
cho doanh nghiệp. 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; môi giới bất động sản; định 
giá bất động sản; cho thuê bất động sản; cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến bất động 
sản. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; đo đạc đất đai; khảo sát địa chất; 
dịch vụ lập quy hoạch đô thị. 
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(210) 4-2016-31745 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Khắc Đức   (VN) 
Đội 3, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô 

la; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mỳ; bánh pizza. 

 

Nhóm 32: Đồ uống khai vị không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; nước ép trái cây; 

nước khoáng; nước sinh tố; nước uống trong bữa ăn. 

 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-31746 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 4.5.12; 4.5.13; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Triệu Ngọc Lan  (VN) 
365 Minh Phụng, phường 2, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống lưu động do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-31747 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 1.5.1; 26.13.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, cam, 

trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Diện  (VN) 
325/4 tổ 8, ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá mang tính chất 

giải trí.  
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(210) 4-2016-31748 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2; 26.1.1 
(731) RENESOLA LTD.   (VG) 

Craigmuir Chambers, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng 

bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; bộ thu năng lượng mặt 
trời [sưởi ấm, đốt nóng]; đèn đường; đèn trần; ống phóng điện dùng để chiếu sáng; đèn 
điện; đèn an toàn cho thợ mỏ; thiết bị khuếch tán ánh sáng; thiết bị làm nóng nước dùng 
cho buồng tắm; ống dạ quang để chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-31749 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.1; 26.4.4; A26.11.8; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH điện tử Tiên Chí 

Nguyên  (VN) 
29 đường 62, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 

thanh; cáp âm thanh. 
 

 
(210) 4-2016-31750 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BMB  (VN) 
Khu Đồng Mã, thôn Ngọc Quan, xã Lâm 
Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản (cám), thức ăn hỗn hợp cho chăn 

nuôi, rau tươi, quả tươi, hoa tươi, cây cảnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, nguyên liệu, vật liệu, 
phụ gia thức ăn chăn nuôi, mua bán rau tươi, quả tươi, hoa tươi, cây cảnh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi và trồng trọt.  
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(210) 4-2016-31751 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, xanh dương, 

vàng 
(731) COLLIERS INTERNATIONAL 

PROPERTY CONSULTANTS, INC.  
(US) 
1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States of 
America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm in, cụ thể là tạp chí, báo và sách nhỏ có những bài viết và chủ 

đề chung về lợi ích liên quan đến bất động sản, tài sản thực, tài sản thương mại, tài sản để 
ở (nhà ở), tòa nhà và các doanh nghiệp; tài liệu giáo dục dạng in, cụ thể là tài liệu học tập 
(cho các khóa học), sách hướng dẫn, sách bài tập, bài tập phô tô, tờ mẫu, tài liệu đánh giá 
và sách học; tập giấy để ghi chép; tập giấy viết; dụng cụ viết. 

 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường liên quan đến bất động 
sản, tài sản thực, tài sản thương mại, tài sản để ở (ở nhà), tòa nhà và các doanh nghiệp; 
dịch vụ bán đấu giá; cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý và môi giới cho người khác liên quan 
đến tiếp thị bất động sản. 

 
Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý và môi giới cho người khác liên quan đến phát 
triển bất động sản, lập kế hoạch bất động sản, quản lý dự án bất động sản, đầu tư bất động 
sản, quản trị bất động sản, dịch vụ tài chính bất động sản, quản lý bất động sản, định giá 
thuế bất động sản, mua bán bất động sản, thuê và cho thuê bất động sản, định giá và đánh 
giá bất động sản, và môi giới bất động sản; cung cấp dịch vụ tư vấn đại lý và môi giới cho 
người khác liên quan đến việc phát triển, lập kế hoạch, quản lý dự án, đầu tư, quản trị, 
quản lý, mua bán, thuê và cho thuê, định giá và đánh giá, mua lại và hợp nhất tài sản 
thương mại, tài sản để ở (nhà ở), sở hữu công nghiệp, tòa nhà, và các doanh nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-31752 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thuận  (VN) 
ấp Chợ, xã Kiểng Phước, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh thương mại; quản lý giao dịch thương mại; hoạt 

động văn phòng (văn phòng tuyển dụng lao động, văn phòng giới thiệu việc làm).  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời.  

 

 
(210) 4-2016-31754 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.14; A3.1.24 
(731) TSANG LIN INDUSTRIES 

CORPORATION   (TW) 
No. 20, Industry Chu, 35 RD., Xiehe 
Vil., Xitun Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sữa chua đông lạnh [dạng 

kem lạnh], bánh putding, chế phẩm ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh. 
 

 
(210) 4-2016-31756 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) THE CHILDREN'S PLACE, INC.   (US) 

500 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Trang phục, đồ đi ở chân và đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-31757 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GILDAN USA INC.  (US) 

1980 Clements Ferry Road, Charleston, 
South Carolina 29492 USA  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-31758 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) GILDAN USA INC.  (US) 

1980 Clements Ferry Road, Charleston, 
South Carolina 29492 USA 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-31760 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng đồng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư Route Inn Việt Nam  
(VN) 
01-03 Đống Đa, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-31761 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

   

(731) Công ty cổ phần Văn hóa 
Truyền thông Quán sách Mùa 
thu   (VN) 
352/24A, Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sách. 
 

 
(210) 4-2016-31762 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm An 
Thịnh  (VN) 
68/118 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-31763 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31764 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31765 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-31766 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31767 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Sao Hoàng Gia  (VN) 
Số 24 đường Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31768 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Hồng Hà  (VN) 
Số 144 đường Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-31769 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Boston Water  

(VN) 
79 Trần Chánh Chiếu, phường 14, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-31773 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Lê Thị Hồng Ngọc  (VN) 
83 đường số 3 (C6. 19 căn hộ Bộ Công 
An), phường Bình An, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa, thiết kế thiệp cưới.  
 

 
(210) 4-2016-31774 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phước   (VN) 
39 Lô D3 Chu Văn An, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ quán cà phê; khách sạn.  

 

(210) 4-2016-31776 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A7.1.11; 7.1.24; 19.11.4; 

A19.11.11 
(731) Q & Z COSMETICS 

MANUFACTURING SDN BHD  (MY) 
No. 1 Jalan PPU1A, Taman 
Perindustrian Puchong Utama, 47150 
Puchong, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm để chăm sóc sắc đẹp và cơ thể; mỹ phẩm dùng cho tay, toàn thân, 
mặt, da đầu, móng và tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi 
cá nhân; sữa rửa mặt; kem mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng. 

 

 
(210) 4-2016-31777 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) CHUAN SIN SDN BHD  (MY) 

Lot 898, Jalan Reservoir, Off Jalan Air 
Kuning, 34000 Taiping Perak, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước (đồ uống); đồ uống không có cồn; nước uống có muối lithi; nước khoáng 
(đồ uống); chế phẩm để làm nước khoáng; nước uống dùng trong bữa ăn. 

 

 
(210) 4-2016-31778 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.9.4; 26.4.4; A25.7.7 
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

(210) 4-2016-31779 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.1; A26.11.12; A25.7.21; 26.3.23; 

3.7.17 
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2016-31780 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.21; A5.3.13; A5.3.15; 

5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION  (PH) 
13 E Rodriguez Jr. Avenue, Bagong llog, 
Pasig City, Philippines 1600  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ 

sở rau hoặc hoa quả; si-rô cho đồ uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-31781 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31782 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, đỏ đậm 
(731) Công ty cổ phần nội thất 

thông minh XHome Việt Nam  
(VN) 
Tầng 3 tòa nhà số 168 đường Láng, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh (mua bán), phân phối đồ gỗ nội thất.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quản lý bất động sản, môi giới bất động sản. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1723 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế nội thất.  
 

 
(210) 4-2016-31783 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng Minh 

Khoa  (VN) 
Số 186, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An 
Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện điện tử và điện thoại di động.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa và lắp đặt linh kiện điện tử, điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2016-31785 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Top Sun  (VN) 

Số nhà 11, ngõ 41, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2016-31786 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Top Sun  (VN) 

Số nhà 11, ngõ 41, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2016-31787 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Top Sun  (VN) 

Số nhà 11, ngõ 41, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2016-31788 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 3.7.17 
(591) Xanh lá đậm, vàng đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông sản Việt 
Mai  (VN) 
Tổ 1, ấp 1, xã Xuân Tây, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả được bảo quản, đậu đã được bảo quản, trái cây được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2016-31789 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đen, bạc 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
xuất nhập khẩu Khải Long  
(VN) 
329 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bột để nhào nặn (bột để nặn khuôn, hình), khung ảnh; dịch vụ quảng 

cáo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; chụp ảnh nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-31790 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
bột cá Kiên Bình  (VN) 
Tổ 5, ấp An Thới, xã Bình An, huyện 
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Bột cá làm thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2016-31791 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.16; 3.7.6; 24.9.1; A24.15.7 

(591) Hồng da, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Nguyễn HD  
(VN) 
116/109/12 Thiên Phước, phường 9, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót. 
 

 
(210) 4-2016-31792 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 1.3.1 

(731) Công ty TNHH AUDIO HS  (VN) 
250 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; ampli; đầu đĩa; đầu karaoke; micrô; bộ trộn âm thanh.  

Nhóm 35: Mua bán loa, ampli, đầu đĩa, đầu karaoke, micrô, bộ trộn âm thanh, bộ cân 

bằng âm thanh, tivi. 
 

 
(210) 4-2016-31793 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ 

(731) Khưu Sáng Hên  (VN) 
Số 496 đường Phạm Thái Bường, khóm 

5, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe gắn máy hai bánh, phụ tùng xe đạp, 

săm xe cho lốp xe ô tô, săm cho lốp xe gắn máy, săm cho lốp xe đạp, lốp xe ô tô, lốp xe 

gắn máy, lốp xe đạp, dầu nhờn (nhớt). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe ô tô, xe gắn máy; dịch vụ bảo trì xe ô tô, xe gắn máy. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1726 

(210) 4-2016-31794 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24; 26.1.2 
(731) LIEU VI MINH  (VN) 

102/21 Bình Long, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; kem hấp dầu tóc (mỹ phẩm); chế phẩm phục hồi 

tóc. 
 

Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]. 
 

Nhóm 11: Máy uốn tóc; máy hấp dầu cho tóc; máy duỗi tóc; máy sấy tóc; máy xông hơi 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2016-31797 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng y 

tế NUFOBI  (VN) 
Tầng 8 Hapulico Center Building, số 01 
Nguyễn Huy Tường, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong ngành y; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-31798 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng y 

tế NUFOBI   (VN) 
Tầng 8 Hapulico Center Building, số 01 
Nguyễn Huy Tường, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong ngành y; dược phẩm. 
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(210) 4-2016-31799 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.2; A26.11.12; A25.7.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2016-31800 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2016-31801 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; A26.11.8; 1.15.23; A25.7.21
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng.  
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(210) 4-2016-31802 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; A26.11.8; A25.7.21; 1.15.23
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-31803 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2016-31804 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; A26.11.8; A25.7.21; 1.15.23
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng.  
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(210) 4-2016-31805 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12; A26.11.8; 1.15.23; A25.7.21

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-31806 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4 

(731) Y.S.S (THAILAND) CO., LTD  (TH) 

88/88 M.9, Soi Phikulthong, Thepharak 

Road, Bangpla, Bangphli, Samutprakarn 

10540, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 12: Giảm xóc cho xe máy; bộ phuộc trước của xe máy; giảm xóc cho xe ô tô; giảm 

xóc treo cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2016-31807 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.7; 26.4.4 

(731) YLF MANUFACTURING SDN. BHD. 

(611464-D)   (MY) 

Lot 3773, Jalan 1D, Kampung Baru 

Subang, 40000, Shah Alam, Selangor, 

Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 

sô-cô- la; bánh kẹo; bánh quy giòn; bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt; bánh bột nhào; kẹo; 

chế phẩm ngũ cốc dạng thanh.  
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(210) 4-2016-31808 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.1; A1.1.10; 24.1.1 
(591) Xanh lam đậm, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Nga  (VN) 
Số nhà 958/63/13 Lạc Long Quân, 
phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội dầu; thắt lưng (trang phục), giầy dép; khăn quàng 
cổ. 

 

 
(210) 4-2016-31809 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Vĩnh Gia  
(VN) 
Số 301, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ ván sàn công nghiệp, gỗ ván sàn tự nhiên.  
 

 
(210) 4-2016-31810 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.7; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH may Duy Anh  
(VN) 
Số 21, ngõ 299/56, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; thắt lưng (trang phục); mũ; giày; dép.  
 

 
(210) 4-2016-31811 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) DER SHENG CO., LTD.   (TW) 

No. 82, LN. 642, Dongwanshou Rd., 
Guishan  Dist., Taoyuan City 333, 
Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 06: Cầu thang gác bằng kim loại; giàn giáo bằng kim loại; rầm kim loại dùng trong 
xây dựng; bánh xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại; bánh xe bằng kim loại dùng cho đồ 
đạc.  
 
Nhóm 12: Vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi [lốp]; vỏ xe bơm khí [lốp xe]; lốp đặc cho xe cộ; 
bánh xe ben dùng ở mỏ; goòng đẩy tay 4 bánh; bánh xe nhỏ cho xe đẩy [xe cộ] [xe thô 
sơ].  
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Nhóm 20: Quầy ăn di động [đồ đạc]; bánh xe nhỏ ở chân giường, không bằng kim loại; 
bánh xe nhỏ của đồ đạc, không bằng kim loại; giá bày hàng.  

 

 
(210) 4-2016-31812 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 25.5.2 
(731) DER SHENG CO., LTD.    (TW) 

No. 82, LN. 642, Dongwanshou Rd., 
Guishan  Dist., Taoyuan City 333, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Cầu thang gác bằng kim loại; giàn giáo bằng kim loại; rầm kim loại dùng trong 

xây dựng; bánh xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại; bánh xe bằng kim loại dùng cho đồ 
đạc.    

 
Nhóm 12: Vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi [lốp]; vỏ xe bơm khí [lốp xe]; lốp đặc cho xe cộ; 
bánh xe ben dùng ở mỏ; goòng đẩy tay 4 bánh; bánh xe nhỏ cho xe đẩy [xe cộ] [xe thô 
sơ].    

 
Nhóm 20: Quầy ăn di động [đồ đạc]; bánh xe nhỏ ở chân giường, không bằng kim loại; 
bánh xe nhỏ của đồ đạc, không bằng kim loại; giá bày hàng.  

 

 
(210) 4-2016-31813 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.13.1; 26.13.25; 

25.5.25 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế PNS 
(PNS CORP)  (VN) 
Số 237 đường Hạ Long, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 

 
(210) 4-2016-31814 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhà xuất bản Văn hóa dân 
tộc   (VN) 
Số 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; đĩa compact, DVD và 
các phương tiện ghi kỹ thuật số khác.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm (sách, tạp chí, tranh ảnh, phong bì thư, tem nhãn hàng hóa) các loại 
mẫu biểu), văn phòng phẩm; chữ in; bản in đúc. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng.  

 
Nhóm 41: Trình bày (triển lãm) các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng 
nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-31815 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Vạn Thọ   (VN) 
Số 10 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 
Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chuối sấy; mít sấy; dứa sấy; xoài sấy.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; ca cao; thạch (dạng bánh kẹo).  
 

 
(210) 4-2016-31816 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED  

(GB) 
The Battleship Building, 179 Harrow 
Road, W26nb London, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức 

hoạt động trung tâm thể dục thể chất; đào tạo huấn luyện thể thao; điều hành lớp thể dục 
thể hình; huấn luyện viên thể dục; huấn luyện thể hình và sức khoẻ; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khoẻ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể hình; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; tổ chức các cuộc 
thi đấu thể thao; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân; hướng dẫn thể dục thể chất; dịch vụ 
huấn luyện liên quan đến thể dục thể hình; giáo dục thể chất; đào tạo thực hành hướng 
dẫn thao tác thử; cung cấp tiện nghi thể thao; cho thuê thiết bị thể thao; cho thuê sân bãi 
thể thao; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê sân ten-nít (tennis); cho thuê thiết 
bị trò chơi; cung cấp các tiện nghi cho huấn luyện thể thao; trại huấn luyện thể thao; dịch 
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vụ bấm thời gian cho các cuộc thi đấu thể thao; khóa hường dẫn liên quan tới thể dục thể 
chất; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan tới các dịch vụ nêu trên; dịch vụ thông tin và tư 
vấn liên quan tới các dịch vụ nêu trên được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc internet; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan tới các dịch vụ nêu trên được cung cấp 
thông qua mạng viễn thông.  

 

(210) 4-2016-31817 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) DENG QUIXIA  (CN) 

1508, High-rise Residential Building, 
Yangguangcuiyuan, No 109 Longshan 
Commercial Street, Nanwan Subdistrict, 
Longgang District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị sạc điện thoại 
di động có giá đỡ; thiết bị sạc pin điện thoại di động sử dụng trong xe; dây cáp dữ liệu; tai 
nghe; thiết bị sạc pin (ắc quy).  

 

Nhóm 25: Quần áo lót; áo khoác ngoài trang phục; áo váy; trang phục dệt kim; quần áo 
bơi; áo lót phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2016-31825 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.15.7; 7.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH Niên Việt Mỹ  

(VN) 
Thôn Phú Hạ, xã Khánh An, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-31826 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.12.1; A25.7.7; 1.15.7 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hải Hồng   (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không có ga; nước uống tăng lực không chứa dược 

chất.  
 

 
(210) 4-2016-31828 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Biển Tiên Sa  
(VN) 
07-09 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 39: Tham quan; du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp 

xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch.  

 

Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; đặt chỗ cho khách du 

lịch tại khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2016-31829 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Trần Thị Kiều Oanh   (VN) 
238/24A Phan Văn Khỏe, phường 5, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn; cọ sơn (chổi quét sơn).  
 

 
(210) 4-2016-31830 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
YK  (VN) 
18A/28/14 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
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(210) 4-2016-31831 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YK   (VN) 
18A/28/14 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 

 
(210) 4-2016-31832 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YK   (VN) 
18A/28/14 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.   

 

 
(210) 4-2016-31834 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) EMTECH WELLNESS 

INTERNATIONAL PTE LTD   (SG) 
180 Kitchener Road #B2-37/38, City 
Square Mall, Singapore 188428  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ trị liệu y tế; thiết bị tạo sóng điện từ sử dụng trong trị liệu.  
 

Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển), cụ 

thể là thiết bị thể thao, thể dục, thể hình, các sản phẩm y tế, chẩn đoán, chăm sóc sức 

khỏe, điều trị và vật lý trị liệu và thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe, vì lợi ích của 

khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này trong các cửa hàng bán buôn và bán 

lẻ; quảng cáo qua thư; marketing và dịch vụ quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; sắp 

xếp và tiến hành các cuộc trưng bày thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng 

cáo; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh liên quan đến việc bán lẻ các sản phẩm, cụ thể 
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là thiết bị và máy móc chăm sóc sức khỏe, thể hình và thể thao [không bao gồm việc bán]; 

tất cả các dịch vụ kể trên được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính, cáp trung 

gian và qua internet; cung cấp các thông tin kinh doanh có tổ chức và súc tích liên quan 

tới việc chọn lựa và mua bán các sản phẩm và thiết bị thể thao, thể dục và thể hình, các 

sản phẩm y tế, chăm sóc sức khỏe và điều trị bằng các phương tiện của mạng thông tin 

máy tính toàn cầu.  
 

 
(210) 4-2016-31835 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.9; 26.3.23; A25.7.3; 7.3.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch cộng 
đồng và tổ chức sự kiện BT 
TOUR   (VN) 
Số 8 đường DC 11, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-31836 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Trần Mỹ Ngọc  (VN) 
127/48/14 Âu Cơ, phường 14, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví; bóp. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2016-31837 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trí Đạt  (VN) 
Số 222/9, đường số 6, phường Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 30: Xôi chiên phồng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1737 

(210) 4-2016-31838 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; A26.11.12 
(591) Nâu đất, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thời trang 
Hà Phương   (VN) 
378 đường Hùng Vương, phường 3, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo.  

 

 
(210) 4-2016-31839 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Vàng, đen, trắng, nâu đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Tương 
Lai   (VN) 
210/10 A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn.  

 

 
(210) 4-2016-31840 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 18.1.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Mai 

Linh   (VN) 
64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành; vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; bán vé máy bay; bán vé 

tàu thủy; bán vé tàu hỏa. 
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(210) 4-2016-31844 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán cà phê 
Cổng Mặt Trời  (VN) 
42/29 An Thới, phường Mỹ Thới, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống và giải khát. 

 

 
(210) 4-2016-31845 (220) 12.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.15; A5.1.6; A5.1.16 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại quảng cáo Hoa 
Mặt Trời  (VN) 
2A Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi lưới dùng để mua sắm; túi thể thao; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng 

giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; túi dết; bao để móc chìa khóa; ví đựng 
tiền - ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; cặp học sinh; túi sách học sinh; túi mua hàng; vali; 
túi du lịch; tay cầm của ô; ví đựng đồ trang điểm. 

 
Nhóm 21: Đồ dùng gia đình; túi giữ nhiệt; lót ly/ lót cốc; giỏ đồ dùng khi dã ngoại. 

 
Nhóm 24: Tấm phủ đồ đạc bằng vải; rèm cửa ra vào; miếng vải để lót dĩa ở bàn ăn; dải 
khăn trang trí chạy giữa bàn ăn; rèm tắm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Tạp dề; khăn rằn/ khăn quàng cổ; áo choàng mặc sau khi tắm; dép lê dùng khi 
tắm; thắt lưng; mũ nồi; yếm dãi; mũ (nón) lưỡi trai; mũ (nón) che tai; găng tay; băng đô; 
mũ trùm đầu; khăn choàng đầu phụ nữ; trang phục giả trang; khăn quàng cổ; giày; tấm 
che mắt khi ngủ; dép đi trong nhà; mũ không vành của phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2016-31847 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.24; 24.13.1 
(591) Xanh dương, xanh tím than, xanh dương 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung tâm Hô 
hấp Phổi Sài Gòn  (VN) 
476B Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế chuyên khoa phổi - lao. 
 

 
(210) 4-2016-31849 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 8.7.4 

(591) Đỏ đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Trà Giang  (VN)
24/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc 

Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza, bánh mặn, bánh mì nhân pizza, bánh làm từ tinh bột.  
 

 
(210) 4-2016-31850 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Tuyền  (VN) 
195 đường Cô Giang, phường Cô Giang, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn bún thịt nướng; dịch vụ kinh doanh nhà hàng cung cấp thức ăn 

thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-31851 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết  (VN) 
114/34 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép và mũ nón.  
 

 
(210) 4-2016-31852 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD.   (TW) 

21FL-1, No. 268, See. 1, Wen Hwa Rd., 

Banciao Dist., New Taipei City 220, 

Taiwan  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
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(210) 4-2016-31854 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển TCT  (VN) 
Số 2 Chương Dương Độ, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở 

tạm thời; cho thuê phòng họp; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-31855 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.3.1; 25.12.1; 1.15.7 
(591) Xanh thẫm, hồng, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Mặt Trời   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng 

hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; dịch 
vụ sân gôn (golf); dịch vụ giáo dục; dịch vụ tổ chức lễ hội pháo hoa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-31856 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A5.7.22; 5.7.21 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Đức  (VN) 
Thôn 7, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh 
Daklak  

 

(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi; hoa quả tươi, cây giống; hạt giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả bơ tươi, hoa quả tươi, cây giống, hạt giống.  
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(210) 4-2016-31857 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Đen, xanh nước biển, đỏ 
(731) Vũ Mạnh ấn  (VN) 

Số nhà 12, phố Nguyễn Biểu, phường 
Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán quần áo, trang phục; dịch vụ mua bán quần áo, trang phục. 

 

 
(210) 4-2016-31858 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giống cây 
trồng Lạng Sơn  (VN) 
Số 33, đường Yết Kiêu, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; phân bón.  
 

Nhóm 30: Gạo; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; gừng [gia vị]; nghệ vàng [gia vị]; măng ớt 
[gia vị].  

 
Nhóm 31: Hạt [hạt giống]; rau cỏ tươi; thảo mộc tươi, quả hạt dẻ; thóc chưa chế biến; cây 
giống.  

 

 
(210) 4-2016-31859 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A8.5.3; 1.15.23; A11.3.3; 26.13.25; 

3.6.6 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bắc Châu   (VN) 
219E và 223/2D Phạm Viết Chánh, 
phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống: gồm các dịch vụ ăn uống được cung 

cấp bởi nhà hàng thuộc công ty cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 
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(210) 4-2016-31861 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A9.7.22 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trường Cao đẳng nghề Kinh 
tế Công nghệ Thành phố Hồ 
Chí Minh   (VN) 
122- 124 Bàu Cát 2, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề (hệ cao đẳng).  
 

 
(210) 4-2016-31868 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12; 25.1.6; A5.3.13; A5.5.20 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây đậm, 

hồng, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45 phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả, nước uống tăng lực (đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2016-31869 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.14; 25.1.6; A5.5.22; 5.9.14 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh dương, xanh lá cây nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam   (VN) 
Số 45, phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả; nước uống tăng lực (đồ uống không cồn).  
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(210) 4-2016-31870 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.14; A5.7.22; 5.7.11; 1.15.15 

(591) Trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45, phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga và các loại đồ uống không có 

cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích 

y tế).  
 

 
(210) 4-2016-31871 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.3; 24.15.21; A26.11.8 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục Sao 
Bắc Đẩu  (VN) 
61/22/11 đường TMT 17, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm đào tạo tiếng Anh.  
 

 
(210) 4-2016-31872 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.9; 26.4.4 

(591) Xanh, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hiệu  (VN) 
Số nhà 65, ngõ 592 Trường Chinh, 

phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ dùng và thiết bị thể dục, thể thao như, quần áo, giày dép, quả 

bóng để chơi thể thao (bóng đá, bóng chuyền, bóng tennis, bóng bàn), quả cầu lông, vợt 

cầu lông, vợt bóng bàn, vợt tennis, thiết bị tập thể dục (thiết bị tập thể hình, tập tạ).  
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(210) 4-2016-31873 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.10 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh da trời đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần FLUX Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 5/157, ngõ 79, đường Cầu Giấy, 
tổ 7, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, sen tắm, vòi tắm.  

 

 
(210) 4-2016-31874 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.1; 

26.15.15 
(591) Xanh ngọc thạch, xanh lá cây, xanh nõn 

chuối 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Vạn An Phát   (VN) 
Số 09 đường số 11, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản: định giá bất động sản, đánh giá bất động sản; đại lý bất động 
sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; 
cho thuê văn phòng, dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-31875 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.1; 26.1.4 
(591) Xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Trương Thanh Hoài  (VN) 
Lô 03 và 04, đường Hồ Xuân Hương, 
phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng mỹ nghệ như: vòng đeo cổ, vòng đeo tay, tượng. 
 

Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-31876 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Hằng  (VN) 
107a Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi xách, quần áo, thắt lưng, mũ và phụ kiện thời trang.  
 

 
(210) 4-2016-31877 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 3.9.16; A3.9.24; 25.1.25 

(591) Vàng, trắng, đen, cam, xanh 

(731) Trần Bảo Thái  (VN) 
404/69 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-31878 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ IONE  (VN) 
39/6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2016-31879 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 

nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu bánh kẹo các loại.  
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(210) 4-2016-31882 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Topcake  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 

nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu bánh kẹo các loại.  
 

 
(210) 4-2016-31883 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.7.6; 26.1.1; 15.7.1; 25.1.6 

(591) Nâu, nâu vàng 

(731) Công ty TNHH Ca cao Bến Tre  
(VN) 
23/3A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị 

trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-31884 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ mỹ phẩm Nalee  (VN) 
66/24C Trần Văn Khánh, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-31885 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 2.9.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Thành  (VN) 
Số 30 ngõ 92, Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-31886 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9; 5.13.25 
(591) Ghi, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Thành  (VN) 
Số 30 ngõ 92, Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-31887 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3; 26.13.25 
(591) Hồng nhạt, ghi, nâu đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Thành  (VN) 
Số 30 ngõ 92, Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-31888 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 
Nguyên  (VN) 
21 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Hàng hóa đồ chơi, trò chơi.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.  
 

 
(210) 4-2016-31889 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo dáng 

cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể; nước thơm 
dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; 
kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem làm sạch da, mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng; chất 
tẩy rửa bát đĩa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng vệ sinh, chất làm 
sạch cơ thể và kem đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà 
phòng vệ sinh, chất làm sạch cơ thể và kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2016-31890 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.1; 25.5.2; 26.1.2; 8.7.11 
(591) Đen, đỏ, xanh nước biển, xanh đậm, 

trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Bình  (VN) 
Xóm 3, xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2016-31891 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.5; 26.1.1; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dầu nhớt MOBILVIETNAM  (VN) 
Số 7 đường 51, phường Tân Phong, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp.  
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ).  
 

Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ.  
 

 
(210) 4-2016-31892 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.6; A5.1.16; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ Ba Li  
(VN) 
6P Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán và cho thuê căn hộ, biệt thự.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa, masage, chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2016-31893 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Nhơn Hòa Phát  (VN) 
C11/11P ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ.  
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(210) 4-2016-31894 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Nhơn Hòa Phát   (VN) 
C11/11P ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ.  

 

 
(210) 4-2016-31895 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Dương Công Huy  (VN) 

57/23C Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể: cá khô; cá sấy; tôm khô; mắm ruốc; mắm 

nêm; mắm tôm. 
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-31896 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Nguyễn Thanh Mai  (VN) 

Số 4, Thịnh Hào 2, Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; bột làm bánh ngọt; bánh quy; bánh ngọt; bánh ga tô.  
 

 
(210) 4-2016-31897 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất Thành 
Thịnh  (VN) 
220/37 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 
08, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất làm sạch nước.  
 

 
(210) 4-2016-31898 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hai Nguyên  (VN) 
290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 08, 

quận 03, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 

(210) 4-2016-31899 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, đen 

(731) Công ty TNHH Động Học 
Stella  (VN) 
Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi dùng cho y tế; nấm đông trùng hạ thảo dùng cho y tế; thực phẩm 

chức năng được làm từ tỏi đen, tinh bột nghệ; chất bổ sung chất dinh dưỡng được làm chủ 

yếu từ cây chùm ngây. 

 

Nhóm 29: Dầu dừa; dầu bơ; dầu gạo (dầu ăn); bột chùm ngây; tỏi đen (tỏi đã sơ chế và 

bảo quản). 

 

Nhóm 30: Trà xanh; trà thảo mộc; cà phê; mật ong; tinh bột nghệ (không dùng cho mục 

đích y tế); rau chùm ngây được chế biến dùng thay thế trà. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: nấm linh chi dùng cho y tế, nấm đông trùng hạ 

thảo dùng cho y tế, thực phẩm chức năng được làm từ tỏi đen, tinh bột nghệ, chất bổ sung 

chất dinh dưỡng được làm chủ yếu từ cây chùm ngây, dầu dừa, dầu bơ, dầu gạo (dầu ăn), 

bột chùm ngây, tỏi đen (tỏi đã sơ chế và bảo quản), trà xanh, trà thảo mộc, cà phê, mật 

ong, tinh bột nghệ (không dùng cho mục đích y tế), rau chùm ngây được chế biến dùng 

thay thế trà. 
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(210) 4-2016-31900 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.21; A5.7.23 

(591) Xanh lá cây đậm, cam 

(731) Công ty TNHH Động Học 
STELLA  (VN) 
Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu Hà Lan đã được chế biến; hạt điều đã được chế biến; đậu phộng (lạc); 

nước cốt dừa; trái cây sấy dẻo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  

 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 

bánh gạo; bánh quy. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đậu Hà Lan đã được chế biến, hạt điều đã được chế biến, đậu phộng 

(lạc) nước cốt dừa, trái cây sấy dẻo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, bánh gạo, bánh quy. 
 

 
(210) 4-2016-31901 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đen 

(731) Công ty TNHH Động Học 
STELLA  (VN) 
Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu dừa (mỹ phẩm); nước hoa; kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da (mỹ phẩm); 

bùn khoáng (mỹ phẩm); dung dịch rửa tay (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 05: Dầu dừa (dùng cho thực phẩm chức năng).  

 

Nhóm 29: Dầu dừa (dùng cho thực phẩm).  

 

Nhóm 35: Mua bán: dầu dừa (mỹ phầm), nước hoa, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da (mỹ 

phẩm), bùn khoáng (mỹ phẩm), dung dịch rửa tay (không dùng cho mục đích y tế), dầu 

dừa (dùng cho thực phẩm chức năng), dầu dừa (dùng cho thực phẩm).  
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(210) 4-2016-31903 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Lợi Đạt Lai  
(VN) 
137-139 Vành Đai Trong, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy nén khí; máy phát điện.  

 

(210) 4-2016-31904 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) nâu, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng 
Thành  (VN) 
15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà, văn phòng.  

 

 
(210) 4-2016-31905 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Phong Kín Hòa Thái   (VN) 
172 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su, phớt cao su (dùng làm kín trong ngành cơ khí máy móc, động 

cơ xe, công nghiệp hóa dầu và hóa chất).  
 
 

(210) 4-2016-31906 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Phong Kín Hòa Thái   (VN) 
172 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su, phớt cao su (dùng làm kín trong ngành cơ khí máy móc, động 
cơ xe, công nghiệp hóa dầu và hóa chất).   

 

 
(210) 4-2016-31907 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Phong Kín Hoà Thái  (VN) 
172 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su, phớt cao su (dùng làm kín trong ngành cơ khí máy móc, động 

cơ xe, công nghiệp hóa dầu và hóa chất).  
 

 
(210) 4-2016-31908 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.2; 1.5.1; 24.5.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Định Khuê  (VN) 
Tổ 5, ấp 02, xã Suối Dây, huyện Tân 
Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột củ mì (bột sắn); tinh bột cho thực phẩm; sản phẩm bột xay; bột ngô; bột 

mì; thực phẩm giàu tinh bột.  
 

 
(210) 4-2016-31909 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.9 
(591) Xanh đen, xanh lá cây, vàng, da cam 

đậm, da cam nhạt, đỏ, xanh da trời, 
trắng, đen 

(731) KAWASHO FOODS CORPORATION  
(JP) 
7-1, Otemachi 2 - chome, Chiyoda - ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, động vật có vỏ, gia cầm, thú săn, trái cây và rau đã chế biến; cá ngừ 

đóng hộp; cá thu đóng hộp; cá mòi đóng hộp; cá đóng hộp; cua đóng hộp; tôm pandan 
đóng hộp; tôm đóng hộp; trai đóng hộp; động vật có vỏ đóng hộp; hải sản đóng hộp; hải 
sản đã chế biến; cá đông lạnh; hải sản đông lạnh; chiết xuất của thịt; nước ép rau dùng để 
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nấu ăn; nước luộc rau dùng để nấu ăn; dầu và mỡ ăn; chế phẩm để nấu xúp; protein dùng 
cho người; đậu phụ; sữa đậu (tonyu). 

 

 
(210) 4-2016-31910 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.9 
(591) Xanh đen, xanh lá cây, vàng, da cam 

đậm, da cam nhạt, đỏ, xanh da trời, 
trắng, đen 

(731) KAWASHO FOODS CORPORATION  
(JP) 
7-1, Otemachi 2 - chome, Chiyoda - ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, động vật có vỏ, gia cầm, thú săn, trái cây và rau đã chế biến; cá ngừ 

đóng hộp; cá thu đóng hộp; cá mòi đóng hộp; cá đóng hộp; cua đóng hộp; tôm panđan 
đóng hộp; tôm đóng hộp; trai đóng hộp; động vật có vỏ đóng hộp; hải sản đóng hộp; hải 
sản đã chế biến; cá đông lạnh; hải sản đông lạnh; chiết xuất của thịt; nước ép rau dùng để 
nấu ăn; nước luộc rau dùng để nấu ăn; dầu và mỡ ăn; chế phẩm để nấu xúp; protein dùng 
cho người; đậu phụ; sữa đậu (tonyu). 

 

 
(210) 4-2016-31911 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GILDAN USA INC.   (US) 

1980 Clements Ferry Road, Charleston, 
South Carolina 29492 USA  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2016-31912 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) OGAWA & CO., LTD.   (JP) 

4-1-11 Nihonbashi Honcho Chuo-ku, 
Tokyo 103-0023, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống và thực phẩm; hương liệu cà phê; tinh chất cho thực 

phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu]; chất liên kết cho kem lạnh; chế phẩm làm mềm thịt 

cho mục đích gia đình; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; cà phê; đồ uống 
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trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; trà; trà xanh; đồ uống trên cơ sở trà; 

gia vị (hỗn hợp từ muối và các loại thảo mộc để làm gia vị cho thực phẩm); đồ gia vị; chất 

làm ngọt tự nhiên; gia vị (có vị cay và thơm); hỗn hợp kem lạnh; hỗn hợp kem trái cây; 

bột để làm kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-31913 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.1 

(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hùng  (VN) 
Thôn Đề Trụ 7, xã Dương Quang, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính đeo mắt; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; kính áp tròng; 

hộp đựng kính đeo mắt.  
 

 
(210) 4-2016-31915 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.17.17; 2.9.14; A2.9.17 

(731) CENTARA INTERNATIONAL 

MANAGEMENT CO., LTD.   (TH) 

999/99, Rama 1 Road, Phathum Wan 

Sub-district, Pathum Wan District, 

Bangkok Metropolis, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; dầu hương liệu; gel xoa bóp không dùng cho mục 

đích y tế; tinh dầu xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; kem tẩy da chết dành cho mặt; 

kem tẩy da chết cho tay; kem tẩy da chết cơ thể; kem tẩy da chết cho chân; kem mỹ phẩm 

để xoa bóp; dầu mỹ phẩm để xoa bóp; nước dưỡng mỹ phẩm để xoa bóp; tinh dầu dùng 

cho bộ tỏa hương thơm bằng que; que được tẩm ướp để tỏa mùi hương; sáp xoa bóp; chế 

phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể chứa hương liệu; dầu thơm dùng cho cơ thể không dùng 

cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp bằng nước và xoa bóp 

kết hợp với những sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc thiên nhiên (dịch vụ spa); dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sắc đẹp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; tư vấn sức khỏe; 

dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp bằng nước 

khoáng; dịch vụ làm cắt sửa móng tay chân; dịch vụ chăm sóc chân; dịch vụ chăm sóc 

móng; dịch vụ thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ chăm sóc cơ thể, dịch 

vụ chăm sóc da.  
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(210) 4-2016-31916 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.1; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Đăk Land  
(VN) 
710/53/2 Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-31917 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.2; 1.5.1; 26.1.5 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Mười 
Cường Quốc  (VN) 
Số 172 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10 ,thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thép. 

 

 
(210) 4-2016-31918 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thép Mười 
Cường Quốc   (VN) 
Số 172 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10  thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thép.  

 

 
(210) 4-2016-31919 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
mới Nhật Hải  (VN) 
Số 9 BT2, Bán đảo Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-31920 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Hồng đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
mới Nhật Hải   (VN) 
Số 9 BT2, bán đảo Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-31921 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.9; A26.11.7; A25.7.3 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
mới Nhật Hải   (VN) 
Số 9 BT2, bán đảo Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón: chế phẩm bảo quản thực phẩm; hóa chất dùng cho công nghiệp và 

nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  
 

Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc thú y; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh; dược liệu các loại như: tỏi đen, tinh bột nghệ.  

 

 
(210) 4-2016-31922 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu, trắng 
(731) Nguyễn Chí Cương  (VN) 

Thôn Ninh Lão, thị trấn Đồng Văn, 
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; đồ đi ở chân; quần áo; dây lưng (trang phục); khăn quàng cổ (trang 

phục).  
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(210) 4-2016-31923 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.1.1; 25.1.25; A5.3.13 

(591) Vàng, nâu, đỏ 

(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Năng  
(VN) 
Số 69, ấp An Thiện, xã Thành Thới B, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu. 
 

 
(210) 4-2016-31924 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, trắng 

(731) SAMI DIRECT MARKETING PVT 

LTD  (IN) 

No. 30 & 31, 5th Main, 5th Block, 

Koramangala, Bangalore - 560034, 

Karnataka, India  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2016-31925 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) SAMI DIRECT MARKETING PVT 

LTD   (IN) 

No. 30 & 31, 5th Main, 5th Block, 

Koramangala, Bangalore - 560034, 

Karnataka, India  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng.  
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(210) 4-2016-31927 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Đầu tư và Tư 

vấn Xây dựng Quốc tế  (VN) 
Số 14 lầu 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong xây dựng; chất phụ gia (dùng cho bê tông). 
 

Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 

Nhóm 19: Vữa dùng trong xây dựng; bột trét tường; bột chống thấm tường; xảm khe (vật 
liệu xây dựng phi kim loại). 

 
Nhóm 35: Mua bán: hóa chất dùng trong xây dựng, chất phụ gia (dùng cho bê tông), sơn, 
vôi, cát, xi măng, bột trét, bột chống thấm, xảm khe dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-31928 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

Clisun Việt Nam  (VN) 
Lô E6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; cầu dao điện; bảng điện tích hợp công tắc - ổ cắm 

điện - cầu chì - cầu dao điện; dây cáp điện; loa.  
 

 
(210) 4-2016-31929 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

Clisun Việt Nam  (VN) 
Lô E6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện; đui đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
[led]; bếp ga; nồi cơm điện; quạt điện.  

 

 
(210) 4-2016-31930 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

CLISUN Việt Nam   (VN) 
Lô E6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phích cắm điện, ổ cắm điện, ổ cắm điện liền đây điện, cầu dao điện, 

cầu dao điện tự động, bảng điện tích hợp công tắc, ổ cắm điện, cầu chì, cầu dao, cáp điện 
trung thế và cao thế, đầu nối bằng kim loại của dây dẫn điện, đầu thu truyền hình kỹ thuật 
số, ti vi, dây ăng ten, đầu máy karaoke, máy tăng âm (amply), loa, máy khuếch đại tín 
hiệu âm thanh (micro), bóng đèn điện, đèn chiếu sáng, đuôi đèn điện, thiết bị chiếu sáng 
bằng đèn đi ốt phát quang [led], bếp ga, ấm điện, nồi cơm điện, quạt điện, thiết bị làm 
lạnh, lò vi sóng, thiết bị lọc nước, máy lọc nước, thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh, hệ 
thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu bếp, thiết bị vệ sinh: phòng tắm, bồn tắm các loại, 
dụng cụ dùng trong nhà tắm, thanh để khăn, chậu rửa mặt, gương, hộp đựng xà phòng, 
thùng rác, bồn cầu, vách tắm, bình nóng lạnh, các loại dụng cụ cầm tay như: cưa, máy 
khoan, máy cắt máy đánh sàn, máy phun xịt, máy nhổ đinh, đinh ốc vít các loại, dụng cụ 
thể thao: máy tập, xe đạp tập, cân sức khỏe, dụng cụ thể thao các loại, hàng dệt may: chăn 
ga gối đệm, chăn hè, chăn đông, ruột gối, vỏ gối, đệm bông, đệm lò xo, đồ gia dụng: ấm, 
chén, tích, bát ăn, bát canh, bát súp, nồi, xoong, chảo, bình nước, thìa, dĩa, dao, thớt, đèn: 
đèn trang trí, đèn bàn, đèn ống, đèn học các loại, điện dân dụng: dây điện các loại, máy 
phát điện chạy dầu, máy phát điện chạy xăng, chấn lưu các loại, các loại ổ cắm, đồ điện 
tử: đài, máy catset, đồ điện lạnh: máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, thảm các loại: thảm 
trang trí, thảm miếng, thảm cuộn, thảm tập, dụng cụ sân vườn: cuốc, xẻng, máy tưới cây, 
vòi nước, dây phun nước.  

 

 
(210) 4-2016-31931 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

CLISUN Việt Nam  (VN) 
Lô E6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; cầu dao điện; bảng điện tích hợp công tắc - ổ cắm 
điện - cầu chì - cầu dao điện; dây cáp điện; loa.   

 

 
(210) 4-2016-31932 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

CLISUN Việt Na  (VN) 
Lô E6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện; đuôi đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 

[led]; bếp ga; nồi cơm điện; quạt điện.   
 

 
(210) 4-2016-31933 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

CLISUN Việt Nam  (VN) 
Lô E6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phích cắm điện, ổ cắm điện, ổ cắm điện liền đây điện, cầu dao điện, 

cầu dao điện tự động, bảng điện tích hợp công tắc, ổ cắm điện, cầu chì, cầu dao, cáp điện 
trung thế và cao thế, đầu nối bằng kim loại của dây dẫn điện, đầu thu truyền hình kỹ thuật 
số, ti vi, dây ăng ten, đầu máy karaoke, máy tăng âm (amply), loa, máy khuếch đại tín 
hiệu âm thanh (micro), bóng đèn điện, đèn chiếu sáng, đuôi đèn điện, thiết bị chiếu sáng 
bằng đèn đi ốt phát quang [led], bếp ga, ấm điện, nồi cơm điện, quạt điện, thiết bị làm 
lạnh, lò vi sóng, thiết bị lọc nước, máy lọc nước, thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh, hệ 
thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu bếp, thiết bị vệ sinh: phòng tắm, bồn tắm các loại, 
dụng cụ dùng trong nhà tắm, thanh để khăn, chậu rửa mặt, gương, hộp đựng xà phòng, 
thùng rác, bồn cầu, vách tắm, bình nóng lạnh, các loại dụng cụ cầm tay như: cưa, máy 
khoan, máy cắt máy đánh sàn, máy phun xịt, máy nhổ đinh, đinh ốc vít các loại, dụng cụ 
thể thao: máy tập, xe đạp tập, cân sức khỏe, dụng cụ thể thao các loại, hàng dệt may: chăn 
ga gối đệm, chăn hè, chăn đông, ruột gối, vỏ gối, đệm bông, đệm lò xo, đồ gia dụng: ấm, 
chén, tích, bát ăn, bát canh, bát súp, nồi, xoong, chảo, bình nước, thìa, dĩa, dao, thớt, đèn: 
đèn trang trí, đèn bàn, đèn ống, đèn học các loại, điện dân dụng: dây điện các loại, máy 
phát điện chạy dầu, máy phát điện chạy xăng, chấn lưu các loại, các loại ổ cắm, đồ điện 
tử: đài, máy catset, đồ điện lạnh: máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, thảm các loại: thảm 
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trang trí, thảm miếng, thảm cuộn, thảm tập, dụng cụ sân vườn: cuốc, xẻng, máy tưới cây, 
vòi nước, dây phun nước.  

 

 
(210) 4-2016-31934 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

liên kết Việt Nam   (VN) 
Lô 16/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, phố 
Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-31935 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát  (VN) 
33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31936 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát  (VN) 
33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-31937 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh, vàng cốm, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn 

Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón và hợp chất ni tơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho 

đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; hóa chất và chế 

phẩm sinh học xử lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản, hải sản.  
 

 
(210) 4-2016-31938 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh, vàng cốm, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn 

Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản; thuốc trừ sâu; thuốc diệt các loại vi khuẩn hại thủy sản; 

thuốc trừ các loại sinh vật hại thủy sản; thuốc trừ dịch cho thủy sản; thuốc trừ ốc bươu 

vàng.  
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(210) 4-2016-31939 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh, vàng cốm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật (gia súc, gia cầm); 

thức ăn cho cá cảnh; giống thủy sản. 
 

 
(210) 4-2016-31940 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh dương, vàng cốm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt  (VN) 
126 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất công nghiệp, hóa chất xử lý nước, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, thuốc thú y thủy sản, nguyên liệu chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy hải 
sản, thú nuôi trong nhà, vật tư đầu vào ngành nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc gia 
cầm, hoa, cây trồng, mỹ phẩm, thực phẩm, thủy hải sản, máy móc thiết bị và phụ tùng 
máy móc cho ngành chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi thủy sản, hải 
sản, thú nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2016-31941 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1 
(731) Nguyễn Diệu Huyền  (VN) 

Phòng C1/13- lầu 1- C/C 189C Bộ Công 
An, đường Cống Quỳnh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2016-31942 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.1; 24.13.1; A3.11.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH Hai Chín Chín 
Chín  (VN) 
570/30 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị y tế, cụ thể là: máy huyết áp, máy trợ thính, dịch 

truyền, kim tiêm, máy thử đường huyết.  
 

 
(210) 4-2016-31943 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) LARGAN MEDICAL CO., LTD.  (TW) 

2F No.14, 23rd Rd., Taichung Industrial 

Park, Nantun Dist., Taichung City, 

40850, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho điện thoại cầm tay; chương trình máy vi tính; phần 

mềm máy tính; đồng hồ thông minh; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo trên người; 

thiết bị điện tử có thể đeo trên người.  
 

 
(210) 4-2016-31944 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) LARGAN MEDICAL CO., LTD.  (TW) 

2F No.14, 23rd Rd., Taichung Industrial 

Park, Nantun Dist., Taichung City, 

40850, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị nội soi dùng trong ngành y tế; camera nội soi cho mục đích y tế; máy 

ghi điện tim; tấm điện cực của máy ghi điện tim; thiết bị quang học cho bác sỹ phẫu 

thuật; dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2016-31945 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) LARGAN MEDICAL CO., LTD.  (TW) 

2F No.14, 23rd Rd., Taichung Industrial 

Park, Nantun Dist., Taichung City, 

40850, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho điện thoại cầm tay; chương trình máy vi tính; phần 

mềm máy tính; đồng hồ thông minh; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo trên người; 

thiết bị điện tử có thể đeo trên người.  
 

 
(210) 4-2016-31946 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) LARGAN MEDICAL CO., LTD.   (TW) 

2F No.14, 23rd Rd., Taichung Industrial 

Park, Nantun Dist., Taichung City, 

40850, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị nội soi dùng trong ngành y tế; camera nội soi cho mục đích y tế; máy 

ghi điện tim; tấm điện cực của máy ghi điện tim; thiết bị quang học cho bác sỹ phẫu 

thuật; dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2016-31947 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) LARGAN MEDICAL CO., LTD.  (TW) 

2F No.14, 23rd Rd., Taichung Industrial 

Park, Nantun Dist., Taichung City, 

40850, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị nội soi dùng trong ngành y tế; camera nội soi cho mục đích y tế; máy 

ghi điện tim; tấm điện cực của máy ghi điện tim; thiết bị quang học cho bác sỹ phẫu 

thuật; dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2016-31948 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) LARGAN MEDICAL CO., LTD.  (TW) 

2F No.14, 23rd Rd., Taichung Industrial 
Park, Nantun Dist., Taichung City, 
40850, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính; phần mềm ứng dụng cho điện thoại cầm tay; phần 

mềm máy tính; đồng hồ thông minh; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo trên người; 
thiết bị điện tử có thể đeo trên người.  

 

 
(210) 4-2016-31949 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A2.1.16; 2.1.8; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc ánh  (VN) 
Số 74 đường 158, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Cụ thể là: thiết bị trò chơi và giải trí được làm phù hợp cho việc sử dụng với 

màn chiếu ngoài hoặc màn hình; dụng cụ đi câu; thiết bị dùng trong thể thao và các trò 
chơi khác nhau.  

 

 
(210) 4-2016-31950 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH rượu Thế Giới  
(VN) 
I7 Châu Thới, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nông sản sấy khô như: mít sấy, chuối sấy, khoai sấy, 

dứa sấy, hồng sấy, nho sấy, táo sấy khô, trái cây sấy khô. 
 
 

(210) 4-2016-31951 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH rượu Thế Giới  
(VN) 
I7 Châu Thới, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống 

được chưng cất; rượu vang; rưựu uýt ki; rượu vốt ca. 
 

 
(210) 4-2016-31952 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.2; 26.4.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Mạnh   (VN) 
Số 6, tổ 23, phường Thanh Lương, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2016-31953 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Ngô Thị Thúy Hằng  (VN) 
445/26/6A2 Nơ Trang Long, phường 13, 

quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-31956 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.23 

(591) Nâu, xanh lá cây, đỏ 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ nhà 
hàng Đại Hải  (VN) 
Số 25 Tông Đản, phường Tràng Tiền, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-31957 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.7; A11.1.6 
(591) Xanh dương, vàng, xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ nhà 

hàng Đại Hải  (VN) 
Số 25 Tông Đản, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2016-31958 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.12; 1.1.14; A1.1.2 
(591) Đen, xanh dương 
(731) Nguyễn Ngọc Lương  (VN) 

Số 60 ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; loa phóng thanh. 

 

 
(210) 4-2016-31960 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 24.15.1; 1.15.23; A11.1.18 
(591) Xám, đỏ, vàng, xanh dương, đen, trắng, 

xanh đen, nâu đỏ 
(731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 

(PETRONAS)  (MY) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp, dầu ô tô và mỡ bôi trơn cho ô tô; nhiên 

liệu; dầu mỏ; các sản phẩm dầu mỏ, dầu động cơ, dầu bánh răng; dầu ổ trục; dầu tua bin; 
dầu máy khí nén; dầu cách điện, dầu tách khuôn; dầu cắt gọt (kim loại); dầu khoáng; dầu 
bôi trơn dùng như dầu thủy lực; than chì dùng như chất bôi trơn; mỡ bánh răng hở; chất 
bôi trơn bánh răng hở; chất bôi trơn cho dụng cụ khoan, chất bôi trơn thiết bị nén; chất 
bôi trơn xi lanh; mỡ bôi trơn; dầu bôi trơn; dầu gốc (đầu nền). 
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(210) 4-2016-31961 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Giá để ô; hòm mây đựng thực phẩm (rổ, giỏ); rổ, không bằng kim loại; rổ bằng 

gỗ hoặc nhựa; đồ đạc trong nhà; hòm, không bằng kim loại; tủ để khăn tắm (đồ đạc); tủ 
quần áo; hộp đựng đồ, không bằng kim loại (hộp đựng); hộp nhựa dùng để đựng (bao gồm 
hộp có ngăn kéo); ghế (để ngồi); đệm; gối; gối tựa. 

 

 
(210) 4-2016-31962 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chai lọ; 

cốc; phích đựng chất lỏng; ấm đun nước nóng, không làm nóng bằng điện: chảo để rán, 
không dùng điện, nồi hầp thức ăn, không dùng điện; nắp ấm; vỉ nướng [dụng cụ nấu 
nướng]. 

 

(210) 4-2016-31964 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(300) 40201606963S 22.04.2016 SG 

(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) SINGAPORE POST LIMITED  (SG) 

10 Eunos Road 8, Singapore Post Centre, 
Singapore 408600 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Phân phát hàng mẫu; phát sản phẩm để dùng thử; phân phát sản phẩm cho mục 

đích quảng cáo, phân phát hàng mẫu cho mục đích quảng bá; phân phát và phân phối tài 
liệu quảng cáo (tờ rơi, giấy giới thiệu sản phẩm, tài liệu in, sản phẩm mẫu); phân phát 
hàng mẫu xuyên biên giới hoặc nội địa; quảng cáo qua thư; dịch vụ quảng cáo điện tử, cụ 
thể là cung cấp hàng mẫu và thông tin về sản phẩm thông qua mạng viễn thông cho mục 
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đích phân phát, quảng cáo và bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích quảng cáo và bán lẻ; quảng cáo hàng mẫu, phân phối sản 
phẩm và dịch vụ bằng phương tiện điện tử để phục vụ cho dịch vụ mua sắm từ xa và mua 
sắm tại nhà; dịch vụ khuyến mại để thúc đẩy bán hàng; thúc đẩy bán hàng cho người khác 
thông qua chương trình khách hàng thân thiết, quảng cáo; phân tích quảng cáo; quảng cáo 
bằng cách truyền bá các xuất bản phẩm trực tuyến cho bên thứ ba thông qua mạng truyền 
thông điện tử; quảng cáo trên mạng internet cho người khác; dịch vụ quảng cáo sản phẩm; 
dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số; biên tập và cung cấp thông tin thương mại trực tuyến; 
quảng cáo và phân phát sản phẩm mẫu trực tuyến; đặt hàng trực tuyến bằng máy vi tính 
bao gồm hàng hóa và hàng tiêu dùng, dàn xếp và giao kết hợp đồng trực tuyến để mua 
hàng hóa và cung cấp dịch vụ thông qua chợ điện tử trên mạng internet; tổ chức, điều 
hành và giám sát kế hoạch khuyến mại; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình 
khách hàng thân thiết; cung cấp các dịch vụ nêu trên thông qua mạng máy tính toàn cầu; 
quảng cáo qua truyền thông điện tử và cụ thể là mạng internet; tất cả đều trong nhóm 35. 

 

 
(210) 4-2016-31965 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 5.3.20; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH Nhà Của Tôi Phú 

Quốc  (VN) 
Tổ 1, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du liệu, lữ hành, sắp xếp các chuyến du lịch, dịch vụ hướng dẫn khách 

du lịch, dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy, vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa; 
đóng gói và lưu trữ hàng hóa, điều hành chuyến du lịch: đại lý bán vé máy bay, vé tàu, vé 
« tô. 

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, vui chơi, giải trí (karaoke, thể 
thao); dịch vụ gải trí, tổ chức, điều khiển, sắp xếp và tiến hành hội nghị, dịch vụ đại lý bán 
vé (giải trí) bao gồm: vé thăm quan, vé du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-31966 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 5.7.21 
(731) THAI COCONUT PUBLIC COMPANY 

LIMITED.  (TH) 
108/45 Soi Changwattana 20, 
Changwattana Road, Pakkred, 
Nonthaburi 11120 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 29: Dừa sấy khô; mảnh dừa dẹt mỏng; dừa đã chế biến sẵn; dừa khô; sữa dừa dùng 
cho mục đích nấu ăn; dứa cắt lát mỏng.  

 

Nhóm 32: Sữa làm từ quả dừa (đồ uống); nước dừa có ga; nước dừa; nước ép trái cây; đồ 
uống không cồn; nước ép rau (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2016-31969 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.7; A26.4.24 
(591) Vàng, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH MYLUX Việt Nam  

(VN) 
130-132 Kinh Dương Vương, phường 13, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-31970 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 

phẩm Lộc Thiên  (VN) 
15/48 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc: chế phẩm dưỡng tóc, dầu gội đầu, chế phẩm để 

uốn quăn tóc, chế phẩm làm trung hòa dùng cho uốn tóc bền nếp, thuốc duỗi tóc; mỹ 
phẩm; chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm làm sáng da; kem chống lão hóa da (mỹ phẩm); 
kem giúp phục hồi da (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-31971 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) OKAMOTO INDUSTRIES, INC.  (JP) 

3-27-12 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bôi trơn âm đạo, dương vật và hậu môn, dùng cho hoạt động tình dục cá 

nhân; chất bôi trơn cá nhân dùng cho mục đích phẫu thuật và phụ khoa.  
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(210) 4-2016-31972 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) OKAMOTO INDUSTRIES, INC.  (JP) 

3-27-12 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; bao cao su; vòng tránh thai.  

 

 
(210) 4-2016-31973 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) OKAMOTO INDUSTRIES, INC.  (JP) 

3-27-12 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; bao cao su; vòng tránh thai.  

 

 
(210) 4-2016-31974 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) OKAMOTO INDUSTRIES, INC.  (JP) 

3-27-12 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; bao cao su; vòng tránh thai.  
 
 

(210) 4-2016-31975 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A26.11.8; A25.7.21
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2016-31976 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A26.11.8; A25.7.21
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2016-31977 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; A26.11.8; A25.7.21; 1.15.23
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2016-31978 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2016-31979 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2016-31980 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A25.7.21; A26.11.8
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2016-31981 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; A26.11.8; 1.15.23; A25.7.21
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2016-31982 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) MONTAGUE FRESH (AUST) PTY 

LTD  (AU) 
Level 1, Building A, 18-24 Ricketts 
Road, Mount Waverley, 3149, Victoria, 
Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 

 

 
(210) 4-2016-31983 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.11.9; A3.11.24; 4.5.15 
(591) Đỏ, đen, trắng, hồng, da cam, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, vàng 
(731) MONTAGUE FRESH (AUST) PTY 

LTD  (AU) 
Level 1, Building A, 18-24 Ricketts 
Road, Mount Waverley, 3149, Victoria, 
Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 

 

 
(210) 4-2016-31984 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.11.9; A3.11.24; 4.5.15 
(591) Tím, đen, trắng, xanh lá cây, đỏ, tím 

hồng 
(731) MONTAGUE FRESH (AUST) PTY 

LTD  (AU) 
Level 1, Building A, 18-24 Ricketts 
Road, Mount Waverley, 3149, Victoria, 
Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
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(210) 4-2016-31985 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.11.9; A3.11.24; 4.5.15 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng, xanh lá 

cây nhạt 

(731) MONTAGUE FRESH (AUST) PTY 

LTD  (AU) 

Level 1, Building A, 18-24 Ricketts 

Road, Mount Waverley, 3149, Victoria, 

Australia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
 

 
(210) 4-2016-31986 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) MONTAGUE FRESH (AUST) PTY 

LTD  (AU) 

Level 1, Building A, 18-24 Ricketts 

Road, Mount Waverley, 3149, Victoria, 

Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
 

 
(210) 4-2016-31987 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.2.7; 3.7.16 

(591) Xanh rêu, vàng, đen 

(731) MONTAGUE FRESH (AUST) PTY 

LTD  (AU) 

Level 1, Building A, 18-24 Ricketts 

Road, Mount Waverley, 3149, Victoria, 

Australia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
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(210) 4-2016-31988 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Tân Thượng Hải  
(VN) 
Số nhà 44, ngõ 1141/94 đường Giải 
Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa, vô tuyến (ti vi); máy thu thanh và thu hình; thiết bị chiếu hình; bộ khuếch 

đại âm thanh; máy đọc đĩa DVD. 
 

 
(210) 4-2016-31992 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) FMC GREENLAND SDN BHD  (MY) 

18, Jalan BP 5/11, Bandar Bukit 
Puchong, 47100 Puchong, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin về thương mại; quản lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ kinh 

doanh và tư vấn nhượng quyền thương mại; dịch vụ nhượng quyền thương mại (mua theo 
nhóm, quảng cáo theo nhóm); marketing sản phẩm; cung cấp thông tin, bao gồm cả trực 
tuyến, về quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh và chức năng văn phòng; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2016-31993 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) FMC GREENLAND SDN BHD   (MY) 

18, Jalan BP 5/11, Bandar Bukit 
Puchong, 47100 Puchong, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bán bánh; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quán cà phê và 

quầy rượu (cung cấp thức ăn và đồ uống); dịch vụ nấu ăn; quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ chuẩn bị đồ ăn nhanh và đồ ăn mang đi; dịch vụ cửa hàng bán thức 
ăn và đồ uống mang đi; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ hiệu ăn nhỏ.  
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(210) 4-2016-31995 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 

vụ Phú Lâm  (VN) 
389 Trương Định, phường Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước; thiết bị và máy móc làm sạch nước; 

thiết bị tiệt trùng nước; thiết bị làm mềm nước.  
 

 
(210) 4-2016-31996 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 24.15.1; A24.15.7; A24.15.11; 

21.3.21 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Cung Vàng  (VN) 
205 Lê Hồng Phong, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-31999 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lựa Chọn Một  (VN) 
Số B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-32000 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A19.13.21; 26.1.2; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh dương
(731) Bệnh viện Bà Rịa  (VN) 

Số 686, đường Võ Văn Kiệt, phường 
Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2016-32002 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dầu khí SINVIET  (VN) 
68/240 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; chất bôi trơn, dầu nhờn, dầu để bôi trơn; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-32003 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.3 
(591) Trắng, vàng, xám, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dầu khí SINVIET  (VN) 
68/240 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; chất bôi trơn, dầu nhờn; dầu để bôi trơn; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-32004 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH H A B I C O  (VN) 
Số 328 đường Âu Cơ, phường Bùi Thị 
Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê tan; cà phê nhân.  

 

 
(210) 4-2016-32005 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH H A B I C O  (VN) 
Số 328 đường Âu Cơ, phường Bùi Thị 
Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), trà gừng (thành phần chính là trà), trà túi lọc, ca cao.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1782 

(210) 4-2016-32006 (220) 13.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH H A B I C O  (VN) 
Số 328 đường Âu Cơ, phường Bùi Thị 

Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng.  
 

 
(210) 4-2016-32007 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.9.3; 26.1.1; 6.1.2 

(591) Tím, vàng, xanh lục, trắng 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện Bảo Yên  
(VN) 
Tổ dân phố 4B thị trấn Phố Ràng huyện 

Bảo Yên tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 31: Củ khoai môn tươi. 

 

Nhóm 35: Mua và bán sản phẩm khoai môn tươi.  
 

 
(210) 4-2016-32008 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 6.1.2; 3.4.13; A1.1.20; A3.4.4; 26.1.1; 

8.5.1 

(591) Đen, trắng, vàng, xanh lục, đỏ hồng, đỏ 

nâu, đỏ tươi, nâu đen, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện Bảo Yên  
(VN) 
Tổ dân phố 4B thị trấn Phố Ràng huyện 

Bảo Yên tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt trâu sấy. 

 
Nhóm 35: Mua và bán sản phẩm thịt trâu sấy.  
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(210) 4-2016-32010 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.8 
(591) Nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SEABIG Việt Nam  
(VN) 
Số 01+07a, nhà D10 đường Nguyễn 
Xiển, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh, sen vòi, bồn tắm, bình nóng lạnh, chậu rửa.  

 

 
(210) 4-2016-32011 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; A19.13.21 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MINAPHAR  (VN) 
Số 79/51/5 đường số 4, khu phố 7, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32012 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 24.15.21; A24.15.11; 26.15.15 
(591) Xanh thẫm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
§NT  (VN) 
Tổ 5, khu 7, phường Hồng Hải, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt thang máy. 

 

 
(210) 4-2016-32013 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hải Yến  (VN) 
262 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn quàng; bít tất.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, bít tất, mũ nón, khăn quàng, trang sức.  
 

 
(210) 4-2016-32015 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh thực phẩm 
chay Bảo Ngọc  (VN) 
18-19 Ngô Thời Nhậm, phường Mỹ 

Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chay như: các loại nấm ăn, dầu ăn bột sữa cho người ăn 

chay, nước chấm chay, các loại hạt đậu, gạo lức, thức ăn để chế biến cho người ăn chay.  
 

 
(210) 4-2016-32016 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23; A2.3.24 

(591) Xanh lá cây, vàng đồng, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở chăm sóc sắc đẹp A-D-A-
M-E-V-A  (VN) 
49B1 Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc da; phẫu thuật tạo hình; triệt lông bằng sáp; dịch vụ 

cấy tóc; tư vấn sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-32017 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất nước chấm 
Hòa Hiệp (Doanh nghiệp tư 
nhân)  (VN) 
Số 47 đường Trần Phú, phường 4, thị xã 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm nêm (làm từ cá); mắm tép; mắm tôm; mắm cá. 
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(210) 4-2016-32018 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.15.21; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Y khoa 
MeKong   (VN) 
Số 75 đường Phạm Thái Bường, phường 
4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y khoa.  
 

Nhóm 44: Phòng khám đa khoa, nha khoa, điều trị và phục hồi chức năng, tư vấn sức 
khỏe; thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2016-32019 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế GCS Việt Nam  (VN) 
35 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; rương, hòm, va li và túi du lịch.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa (bảo dưỡng đồ da). 
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu (nhuộm màu đồ da).  
 

 
(210) 4-2016-32022 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Tiến Trực  (VN) 
331 Lô J CC Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu thu kỹ thuật số; đầu phát HD; bộ chuyển đổi tivi thường thành thông minh 
(Smartbox), bộ chuyển đổi mạng internet.  

 

Nhóm 11: Máy lọc nước gia đình, máy lọc nước công nghiệp; quạt điện; quạt hơi nước, 
quạt sưởi; cây nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh).  

 
Nhóm 35: Mua bán: đầu thu kỹ thuật số, đầu phá HD, bộ chuyển đổi tivi thường thành 
thông minh (Smartbox), bộ chuyển đổi mạng internet, máy lọc nước gia đình, máy lọc 
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nước công nghiệp, quạt điện, quạt hơi nước, quạt sưởi, cây nước nóng lạnh (thiết bị cung 
cấp nước nóng lạnh).  

 

(210) 4-2016-32023 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
nông trại Kiến Huy  (VN) 
Thôn Đạ Đum II, xã Đạ Sar, huyện Lạc 
Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trái cây sấy các loại: mít sấy, 

chuối sấy, khoai môn sấy.  
 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), gạo, sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh, kẹo.  
 

Nhóm 31: Rau, quả tươi (chưa qua chế biến), hạt giống, cây và hoa tươi, hoa khô (dùng để 
trang trí). 

 
Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dụng, bê tông cốt thép, cọc thép, vì kèo bằng thép, hàng 
trang trí nội thất và ngoại thất, thiết bị ngành điện, thiết bị ngành nước; đại lý ký gửi hàng 
hoá bao gồm, mua bán càphê, chè (trà), gạo, bánh, kẹo, mua bán hoa tươi, hoa khô; mua 
bán rau, quả đươc bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; mua bán trái cây sấy các loại, mít 
sấy, chuối sấy, khoai môn sấy; mua bán các loại đậu, hạt đậu (đậu nành, đậu xanh, đậu 
phộng, đậu đen, đậu trắng, đậu đỏ, đậu ván).  

 
Nhóm 44: Trang trại trồng trọt, trang trại chăn nuôi, dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây.  

 

 
(210) 4-2016-32025 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.11.10; 4.3.3; A19.13.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đại Phúc Nhân  
(VN) 
Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm, thuốc bắc, rượu thuốc.  

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-32026 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Rồng Châu á  (VN) 
503/10A đường Chiến Lược, khu phố 6, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-32027 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 11.3.18 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Anh Sài Gòn  (VN) 
126 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-32028 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ mỹ phẩm Luxury Paris  
(VN) 
28/1 đường số 14, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp: thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe (SPA).  
 

 
(210) 4-2016-32029 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 2.9.25; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh da trời, vàng, 

trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại DP 
Châu Âu  (VN) 
Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược: dược phẩm dùng trong nghành y. 
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(210) 4-2016-32030 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phú Vĩnh 
Khang  (VN) 
212/36 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (bồn rửa chén, bồn cầu, lavabo); đại 
lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 

 

 
(210) 4-2016-32031 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Lý Chân Bình  (VN) 
427 Hàn Hải Nguyên, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; 
dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; căng tin. 

 

 
(210) 4-2016-32032 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh nước biển, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Sào MA MI  
(VN) 
200B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32037 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 11.3.14; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng, xanh đậm, 

cam, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mắt kính số 10  
(VN) 
ấp Việt kiều (thửa đất 16, tờ bản đồ 14), 
xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 
Nai  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: chè (trà), bột trà xanh.  
 

 
(210) 4-2016-32038 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Phong  
(VN) 
Khu công nghiệp Long Đức, xã Long 
Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: lưỡi cắt, đá cắt, đá mài.  
 

 
(210) 4-2016-32039 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Phong  
(VN) 
Khu công nghiệp Long Đức, xã Long 
Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: lưỡi cắt, đá cắt, đá mài.  
 

 
(210) 4-2016-32040 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Phong  
(VN) 
Khu công nghiệp Long Đức, xã Long 
Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: lưỡi cắt, đá cắt, đá mài.  
 

 
(210) 4-2016-32041 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Việt   (VN) 
Số 56/406 đường Âu Cơ, phường Nhật 
Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
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(210) 4-2016-32042 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Việt   (VN) 
Số 56/406 đường Âu Cơ, phường Nhật 
Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.   
 

 
(210) 4-2016-32043 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tiến Việt    (VN) 
Số 56/406 đường Âu Cơ, phường Nhật 
Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.   
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-32044 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; A24.15.11 
(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COMABELLE  
(VN) 
Phòng 703, lầu 7, toà nhà An Phú plaza, 
số 117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh ngọt; kem lạnh; bánh mì kẹp nhân; bánh pizza; sữa chua lạnh.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không chứa cồn.  
 

 
(210) 4-2016-32045 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.4.6; 20.5.1 
(591) Hồng, trắng, xanh rêu, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Sài Gòn  
(VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
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(511)   Nhóm 16: Giấy các tông, túi giấy hình nón, túi rác bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, giấy, 

khăn lót bằng giấy, khăn giấy các loại, giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-32046 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 25.1.6; A26.4.6 

(591) Hồng, trắng, xanh lá cây, đỏ sẫm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Sài Gòn  
(VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

 

(511)   Nhóm 16: Giấy các tông, túi giấy hình nón, túi rác bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, giấy, 

khăn lót bằng giấy, khăn giấy các loại, giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-32047 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24; 2.9.1 

(591) Vàng sẫm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Sài Gòn  
(VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   
 

(511)   Nhóm 16: Giấy các tông, túi giấy hình nón, túi rác bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, giấy, 

khăn lót bằng giấy, khăn giấy các loại, giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-32048 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24; 2.9.1 

(591) Vàng sẫm, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Sài Gòn  
(VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
 

(511)   Nhóm 16: Giấy các tông, túi giấy hình nón, túi rác bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, giấy, 

khăn lót bằng giấy, khăn giấy các loại, giấy vệ sinh.  
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(210) 4-2016-32049 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Minh 
Phát  (VN) 
158/155 Lâm Thị Hố, tổ 4, khu phố 11, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-32051 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.11.12; A26.11.7 
(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhat, tím, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nhân  (VN) 
65/1 khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2016-32052 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A11.7.3 
(591) Trắng, xanh đâm, xanh nhạt, tím, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nhân  (VN) 
65/1 khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2016-32053 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại MTK Việt Nam  
(VN) 
Thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt, xả và các chất khác dùng để giặt; nước rửa bát và tẩy dầu mỡ; nước 

rửa tay; chất để tẩy rửa, đánh bóng và mài mòn dùng trong gia dụng 
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(210) 4-2016-32054 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh nõn chuối, 

xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Tuấn Long  (VN) 
Khu dân cư số 9, thôn 2, xã Đức Chánh, 
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm (hương thắp, dùng cho thờ cúng).  

 

 
(210) 4-2016-32055 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.1; 26.4.3; 3.1.16 
(591) Trắng, hồng, xám 

(540) 

  

(731) Lâm Phương Bình  (VN) 
18 đường số 7, khu dân cư ấp 5 Phong 
Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem(mỹ phẩm dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; sữa 
tắm, kem và bột tắm trắng.  

 

 
(210) 4-2016-32056 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Công Ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu mỹ phẩm Linh Ngọc  (VN) 
252/24 đường HT17, tổ 23F, khu phố 2, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa rửa mặt, kem bột tắm trắng da (mỹ phẩm); sữa 
tắm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; son.  

 
 

(210) 4-2016-32057 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV NY Hoàng 
Sơn   (VN) 
Số 23/10, quốc lộ 1K, phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
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(210) 4-2016-32058 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.13; A3.4.4; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám, tím, xanh 

(540) 

  

(731) Trần Hoài Nam   (VN) 
Phòng 1 B4 tập thể Công ty xây dựng số 
1, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2016-32060 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Huỳnh Thanh Sơn   (VN) 
591 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt.  

 

 
(210) 4-2016-32061 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh tím than, 

đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dây và Cáp 
điện Bình Dương   (VN) 
264 đại lộ Bình Dương, tổ 3, khu 2, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện 
 

 
(210) 4-2016-32062 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và kinh 
doanh thương mại Lan Anh  
(VN) 
Số 30 ngõ 260 đường Tân Mai, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Kem oxy trợ nhuộm tóc; bột tẩy mầu tóc; kem nhuộm màu tóc; xịt dưỡng tóc; 
dầu gội đầu; dầu xả tóc.  
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(210) 4-2016-32063 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại ACB   (VN) 
Phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2016-32064 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Thị 
Kim Quy (Spa Lê Quy)  (VN) 
23 Tăng Bạt Hổ, phường 1, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp con người.  
 

 
(210) 4-2016-32066 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 26.15.11; 

A26.4.24 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Điện 
368  (VN) 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

Nhóm 09: ổn áp, máy biến áp, lưu điện (ups).  
 

 
(210) 4-2016-32067 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.1.1; A26.11.9; 

A26.4.24 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Điện 
368  (VN) 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

 
(210) 4-2016-32068 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.5; 8.5.1; A8.5.2 
(591) Đen, trắng, vàng cam, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Huyền   (VN) 
Số 9 Đinh Tiên Hoàng (cửa sau: 73 Cầu 

Gỗ), phường Hàng Bạc, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-32070 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Trần Xuân Trường   (VN) 
Số 40, đường Trung Tâm, phố Lẻ 1, 

phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: nước mắm.  
 

 
(210) 4-2016-32071 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Nâu 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH tài chính 
và di trú Quốc Tế  (VN) 
Số 2 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy đo, thiết bị đo; máy biến thế (điện), máy biến áp (điện); pin 

điện, ắc quy điện; dây dẫn điện; máy điện phân, thiết bị điện phân. 
 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; thông 

tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; thông tin kinh doanh. 
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(210) 4-2016-32072 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Tiến Phước  (VN) 
542 Trần Hưng Đạo, phường 02, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời, giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; tổ 

chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, cho thuê không gian quảng cáo; 
điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh doanh khách sạn, tổ chức hội chợ thương 
mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ khách sạn, dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2016-32073 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.23; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Đỗ Sang  (VN) 
Cụm 8, Xóm Phố, thôn Hạ Thái, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-32074 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Tô Quang Minh  (VN) 
Xóm Trung Thành, xã Danh Thắng, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; chậu 

rửa vệ sinh [gắn cố định].  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: đèn điện, hệ thống và thiết 
bị vệ sinh, bệ xí vệ sinh, vòi hoa sen, bồn rửa, chậu rửa. 
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(210) 4-2016-32076 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.7; 25.5.1; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
dịch vụ thương mại á Châu  
(VN) 
Lô 10, khu B TT Công An Hà Nội, ngõ 

100, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm.  
 

 
(210) 4-2016-32078 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ri Ta Võ  (VN) 
327 xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ kinh doanh sân golf.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời, khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

 
(210) 4-2016-32080 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.9 

(591) Xanh rêu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phố Đông Sài 
Gòn  (VN) 
Số 61 đường 51, khu phố 4, phường Bình 

Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất; thiết lập bản vẽ xây dựng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1799 

(210) 4-2016-32081 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4; 25.5.25; A5.3.13; 1.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Aqua 
Crystal  (VN) 
94 đường 218 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối nước khoáng thiên nhiên đóng chai (đồ uống), nước uống 

đóng chai. 
 

 
(210) 4-2016-32082 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 5.1.20; 25.3.1; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Than 
Binchotan Việt  (VN) 
ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu than củi (nhiên liệu).  
 

 
(210) 4-2016-32083 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.15.21; A26.11.8 

(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị xây 
dựng Minh Ngọc  (VN) 
Số 15, ngách 29/12 phố Khương Hạ, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: thủy tinh xây dựng; vách tắm; cửa kính; 

lan can kính; cầu thang kính. 
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(210) 4-2016-32084 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 8.1.18 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Đại Song 
Việt  (VN) 
133/11 đường Bình Thành, khu phố 4, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối kem tươi (kem lạnh).  
 

(210) 4-2016-32085 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chăm sóc sức khỏe Hương Sen  
(VN) 
Số 15, ngõ 61, phố Thái Thịnh, tổ 13B, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu cụ thể là: xông hơi, xoa bóp, chăm sóc da mặt và spa 

thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2016-32086 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 2.9.14 

(591) Vàng nhũ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chăm sóc sức khỏe Hương Sen  
(VN) 
Số 15, ngõ 61, phố Thái Thịnh, tổ 13B, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu cụ thể là: xông hơi, xoa bóp, chăm sóc da mặt và spa 

thẩm mỹ. 
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(210) 4-2016-32087 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Nhất Phát  (VN) 
33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, 

phường Tân Phong, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-32088 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Sản phẩm Thiên 
nhiên Nhật Bản  (VN) 
Lô 35, khu QHDC B, Bắc Sông Hà 

Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-32089 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Sản phẩm Thiên 

nhiên Nhật Bản   (VN) 
Lô 35, khu QHDC B, Bắc Sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32090 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USA - VIP  (VN) 
Số nhà 26 TT1 khu nhà ở Thạch Bàn, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32092 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-32093 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; ca cao; bánh; kẹo; cà phê; chè (trà).  

 

 
(210) 4-2016-32094 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia. 
 

 
(210) 4-2016-32095 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-32096 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; ca cao; bánh; kẹo; cà phê; chè (trà). 

 

 
(210) 4-2016-32097 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2016-32098 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-32099 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2016-32100 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ga Ran  (VN) 
159/15 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đồ bảo hộ lao động chống tai nạn và thương tích gồm: găng tay, giày, quần, áo, 

mũ, khẩu trang.  
 

 
(210) 4-2016-32101 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A2.5.23; A2.5.24; 2.5.8; A18.1.9 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ca Long  (VN) 
203/9 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm, mũ bảo vệ đầu cho em bé.  

 

 
(210) 4-2016-32102 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ; quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2016-32103 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ; quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-32104 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Song 
Minh  (VN) 
Số 25, đường số 1, khu phố 3, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày. 

 

 
(210) 4-2016-32106 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.1.2; 26.4.9; 24.17.20 
(591) Xanh ngọc, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mạnh Dũng.  
(VN) 
37 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2016-32107 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24; 26.4.1 
(591) Đen, vàng, vàng trắng nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Thảo Ly  (VN) 
131 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-32108 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eurofood 
Việt Nam  (VN) 
Số 208 tổ 5 đường Thạch Bàn, phường 

Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 32: Nước uống tăng lực, nước trái cây, nước chanh muối, (dùng cho giải khát).  
 

 
(210) 4-2016-32109 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eurofood 
Việt Nam  (VN) 
Số 208 tổ 5 đường Thạch Bàn, phường 

Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn); nước uống tăng lực (đồ uống không cồn, 

không dùng cho mục đích y tế), các loại đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2016-32111 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) C'ENSIL BIOCHEMICAL CO., LTD.  

(TH) 

28 P. House 3 Unit 3101 F1.1, Bangna-

Trad 23 Alley, Bangna Sub-District, 

Bangna District, Bangkok Metropolis 

10260 Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc mặt; nước sữa để chăm sóc mặt 

(mỹ phẩm); kem để chăm sóc mặt; kem để chăm sóc da; nước thơm dùng cho cơ thể.  
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(210) 4-2016-32112 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.3; 2.5.1; 21.1.25 
(591) Xanh lá cây, xanh coban, đen, hồng, đỏ 

nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thú nhồi bông 
Thảo Nguyên  (VN) 
11 - 13 đường số 6, khu phố 14, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em.  
 

 
(210) 4-2016-32113 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.2; 3.4.18; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăn nuôi An 
Hoà  (VN) 
Thôn Ngọ Dương 5, xã An Hoà, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi lợn. 
 

 
(210) 4-2016-32118 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.8; 8.1.18; 26.1.2; 26.3.1; A26.3.6; 

26.2.3; 26.2.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, xanh coban, 

xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm  
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(210) 4-2016-32119 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 5.7.24; 8.1.18; 26.3.1; A26.3.6; 

26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh da trời, xanh đậm, xanh lá cây, 

nâu, trắng, đỏ, hồng, vàng tươi, hồng, 
vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-32123 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xây dựng kỹ thuật môi 
trường Việt Anh   (VN) 
22/17/21A đường 9A, khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xử lý chất thải.  

 

 
(210) 4-2016-32124 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xây dựng kỹ thuật môi 
trường Việt Anh   (VN) 
22/17/21A đường 9A, khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xử lý chất thải. 
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1810 

(210) 4-2016-32127 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hòa Lệ  (VN) 
212/9 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-32128 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hòa Lệ  (VN) 
212/9 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-32129 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hòa Lệ  (VN) 
212/9 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-32130 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

ánh Vân  (VN) 
242/97/12 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: ống cao su mềm; ống PVC mềm.  
 

(210) 4-2016-32131 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Ghi 

(731) SOREN FELDTHUSEN HUSTED  

(DK) 

Fjordvaenget 27, 5300 Kerteminde, Đan 

Mạch  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần dài, quần ngắn, áo choàng mặc sau khi tắm, quần bơi, yếm dãi không 

bằng giấy, váy, mũ, tất, áo vét, áo nịt len, áo khoác ngoài, bộ áo liền quần, quần áo ngủ, 

áo pông-sô, quần áo may sẵn, dép, khăn quàng cổ, áo sơ mi, quần áo tắm, áo len, quần áo 

bơi, quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2016-32132 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Ghi 

(731) SOREN FELDTHUSEN HUSTED  

(DK) 

Fjordvaenget 27, 5300 Kerteminde, Đan 

Mạch  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED).  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức: dây chuyền, đồ nữ trang, hoa tai.  

 

Nhóm 24: Chăn, khăn phủ giường, vỏ đệm, chăn bông, khăn mặt bằng vải, khăn tắm bằng 

vải, vải len dệt.  
 

Nhóm 28: Đồ trang trí cho cây thông noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo), búp bê, giường 

cho búp bê, quần áo cho búp bê, nhà của búp bê, đồ chơi, gấu bông.  
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(210) 4-2016-32133 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ ARKTIC  (VN) 
Số 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe tải tưới đường, xe tải quét hút bụi đường.  

 

 
(210) 4-2016-32134 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.12; 9.7.1 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH BLACK PEARL 

Việt Nam  (VN) 
Số 901 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống nhà hàng, dịch vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-32135 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Bông 

Sen Vàng  (VN) 
Số 27 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà( chè), nước gạo, tào phí (chế phẩm làm từ hạt đậu lành).  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống), nước uống có gaz.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ phục vụ đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2016-32137 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
LAPIS  (VN) 
Số 68/240 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; trà; cà phê; sôcôla; gia vị; kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc; mua bán túi xách; mua bán giày dép; mua bán hàng 
thời trang; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán đồ dùng văn phòng phẩm; mua bán 
quà lưu niệm; mua bán đồ làm bếp; mua bán mỹ phẩm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-32138 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu nấu ăn, chất béo/mỡ và dầu có thể ăn được.  

 

 
(210) 4-2016-32139 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và đầu tư Cát Tường   (VN) 
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu ngăn cản sự phát xạ nhiệt; vật liệu không dẫn nhiệt để giữ nhiệt; vật 

liệu đóng gói hàng [vật nhồi; đệm] bằng cao su hoặc bằng chất dẻo; vật liệu cách âm; vật 
liệu dùng để bao gói không thấm nước; sợi thuỷ tinh để ngăn cách nhiệt; các chất cách 
nhiệt, cách điện dùng để bảo vệ toà nhà khỏi bị ẩm; sơn cách điện, cách nhiệt; chất cách 
nhiệt, cách điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: vật liệu ngăn cản sự phát xạ nhiệt; vật liệu không 
dẫn nhiệt để giữ nhiệt; vật liệu đóng gói hàng [vật nhồi; đệm] bằng cao su hoặc bằng chất 
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dẻo; vật liệu cách âm; bao bì không thấm nước; sợi thuỷ tinh để ngăn cách nhiệt; hợp chất 
chống ẩm trong các toà nhà; sơn cách điện, sơn cách nhiệt; chất cách nhiệt, chất cách 
điện.  

 

 
(210) 4-2016-32141 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đen, đỏ 
(731) Nguyễn Thùy Dương  (VN) 

Số nhà 92, phố Hàn Thuyên, phường Ba 
Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-32142 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Taplife Việt 
Nam  (VN) 
¤ số 3, tầng 5, tòa nhà Sông Hồng, 165 
Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được từ internet. 
 

Nhóm 42: Phát triển các giải pháp ứng dụng phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển 
phần mềm; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm 
máy tính; thiết kế và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; thiết kế và phát triển chương 
trình trò chơi dùng cho máy tính; thiết kế, bảo trì, phát triển và cập nhập phần mềm máy 
tính; thiết kế và phát triển các phần mềm máy tính tăng cường thực tế ảo; thiết kế và phát 
triển các phần mềm máy tính trò chơi tăng cường thực tế ảo; thiết kế và phát triển các trò 
chơi di động tăng cường thực tế ảo. 

 

 
(210) 4-2016-32143 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Taplife Việt 
Nam   (VN) 
¤ số 3, tầng 5, tòa nhà Sông Hồng, 165 
Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1815 

(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính dùng cho điện thoại di động; các thiết bị giáo 
dục dưới dạng chương trình máy tính dùng để dạy ngôn ngữ; phần mềm máy tính tăng 
cường thực tế ảo; phần mềm trò chơi tăng cường thực tế ảo; phần mềm trò chơi tăng 
cường thực tế ảo dùng cho giáo dục; phần mềm trò chơi tăng cường thực tế ảo dùng cho 
điện thoại; trò chơi giáo dục dùng cho điện thoại di dộng. 

 
Nhóm 42: Phát triển các giải pháp ứng dụng phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển 
phần mềm; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm 
máy tính; thiết kế và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; thiết kế và phát triển chương 
trình trò chơi dùng cho máy tính; thiết kế, bảo trì, phát triển và cập nhật phần mềm máy 
tính; thiết kế và phát triển các phần mềm máy tính tăng cường thực tế ảo; thiết kế và phát 
triển các phần mềm trò chơi tăng cường thực tế ảo; thiết kế và phát triển các trò chơi di 
động tăng cường thực tế. 

 

 
(210) 4-2016-32144 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.14; 3.1.15; 4.5.15 
(591) Đỏ, cam, hồng, hồng nhạt, trắng, đen, 

xám, xám đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Taplife Việt 
Nam  (VN) 
¤ số 3, tầng 5, tòa nhà Sông Hồng, 165 
Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính dùng cho điện thoại di động; các thiết bị giáo 

dục dưới dạng chương trình máy tính dùng để dạy ngôn ngữ; phần mềm máy tính tăng 
cường thực tế ảo; phần mềm trò chơi tăng cường thực tế ảo; phần mềm trò chơi tăng 
cường thực tế ảo dùng cho giáo dục; phần mềm trò chơi tăng cường thực tế ảo dùng cho 
điện thoại; trò chơi giáo dục dùng cho điện thoại di dộng. 

 
Nhóm 42: Phát triển các giải pháp ứng dụng phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển 
phần mềm; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm 
máy tính; thiết kế và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; thiết kế và phát triển chương 
trình trò chơi dùng cho máy tính; thiết kế, bảo trì, phát triển và cập nhật phần mềm máy 
tính; thiết kế và phát triển các phần mềm máy tính tăng cường thực tế ảo; thiết kế và phát 
triển các phần mềm trò chơi tăng cường thực tế ảo; thiết kế và phát triển các trò chơi di 
động tăng cường thực tế. 

 

 
(210) 4-2016-32145 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Vũ Thị Gấm   (VN) 

Số 5, ngõ 7, phố Lương Ngọc Quyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu thời trang; vẽ mốt quần áo; tư vấn thiết kế thời trang 

và thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-32146 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.21; 26.1.2 

(591) Cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
dầu khí An Pha  (VN) 
Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon 

Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, bộ thu năng lượng mặt trời để sưởi nóng; thiết bị đun 

nước nóng bằng năng lượng mặt trời.  

 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện; mua bán lò hơi, máy móc vật tư ngành cơ 

khí, linh kiện phụ tùng ngành nhiệt, điện, năng lượng.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi - 

dầu - ga, máy móc, hệ thống sấy.  
 

 
(210) 4-2016-32147 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.21 

(591) Hồng, tím, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
dầu khí An Pha  (VN) 
Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon 

Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước có ga và các đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây 

và nước trái cây ép; xi rô, chất cô đặc để pha đồ uống và các chế phẩm khác pha đồ uống.  
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(210) 4-2016-32148 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế.  
 

(210) 4-2016-32149 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-32150 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-32151 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32152 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32153 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-32154 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32155 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32156 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-32157 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12 
(731) HUNAN JIME BIOLOGICAL 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD.   (CN) 
Room 302, 3 Floor, Comprehensive 
Building, WuFeng Electrical Industrial 
Park, No. 9 East Eleven Road, 
Economic-Technological Development 
Area, Changsha City, Hunan Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để tinh lọc nước.  
 

Nhóm 25: Bộ quần áo lót may liền [trang phục], quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2016-32158 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.4; 2.7.11; A2.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vũ Phúc  (VN) 
Số 5D, ngách 5/86 Hoàng Quốc việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà.  

 
 

(210) 4-2016-32159 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.9; A6.7.7; A6.7.8; 7.1.5 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vũ Phúc  (VN) 
Số 5D, ngách 5/86 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2016-32160 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A16.1.5; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vũ Phúc  (VN) 
Số 5D, ngách 5/86 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát [viễn thông]; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị 

truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; máy vi tính; thiết bị báo 
cháy; thiết bị dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng 
chống cháy, mũ bảo hiểm; thiết bị và dụng cụ quang học. 

 
Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị văn phòng, máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi và phần mềm vi tính, thiết bị nghe nhìn, đồ uống, quần áo, giầy dép, thiết 
bị và vật liệu xây dựng, linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử đồ điện gia 
dụng, máy móc xây dựng, máy móc dùng trong nông nghiệp, hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng, găng tay bảo hộ lao dộng, mũ (nón) bảo hộ lao động, khẩu trang bảo hộ lao 
động, lưới bao hộ phòng ngừa tai nạn, giày bảo hộ lao dộng, dép bảo hộ lao động, ủng bảo 
hộ lao động, mặt nạ bảo hộ, quần áo bảo hộ (phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và 
phòng chống cháy), chuông báo cháy, miệng ống vòi rồng chữa cháy, máy bơm cứu hỏa, 
gậy dập lửa, binh cứu hỏa, bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm vi tính, trà 
(chè), đồ uống trên cơ sở trà, lương thực, thực phẩm, đồ uống, giường, tủ, bàn ghế, đồ nội 
thất, đèn và bộ đèn, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng đĩa âm thanh hình ảnh (kể 
cả băng đĩa trắng), thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, 
máy vi tính, thiết vị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn trong các 
cửa hàng chuyên doanh. 

 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và 
phát triển phần cứng máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất. 

 

 
(210) 4-2016-32161 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh tím than, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vũ Phúc  (VN) 
Số 5D, ngách 5/86 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát [viễn thông]; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị 
truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; máy vi tính; thiết bị báo 
cháy; thiết bị dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng 
chống cháy, mũ bảo hiểm; thiết bị và dụng cụ quang học. 

 
Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị văn phòng, máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi và phần mềm vi tính, thiết bị nghe nhìn, đồ uống, quần áo, giầy dép, thiết 
bị và vật liệu xây dựng, linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử đồ điện gia 
dụng, máy móc xây dựng, máy móc dùng trong nông nghiệp, hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng, găng tay bảo hộ lao dộng, mũ (nón) bảo hộ lao động, khẩu trang bảo hộ lao 
động, lưới bao hộ phòng ngừa tai nạn, giày bảo hộ lao dộng, dép bảo hộ lao động, ủng bảo 
hộ lao động, mặt nạ bảo hộ, quần áo bảo hộ (phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và 
phòng chống cháy), chuông báo cháy, miệng ống vòi rồng chữa cháy, máy bơm cứu hỏa, 
gậy dập lửa, binh cứu hỏa, bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm vi tính, trà 
(chè), đồ uống trên cơ sở trà, lương thực, thực phẩm, đồ uống, giường, tủ, bàn ghế, đồ nội 
thất, đèn và bộ đèn, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng đĩa âm thanh hình ảnh (kể 
cả băng đĩa trắng), thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, 
máy vi tính, thiết vị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn trong các 
cửa hàng chuyên doanh. 

 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và 
phát triển phần cứng máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất. 

 

 
(210) 4-2016-32163 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Lộc Thành  (VN) 

ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm mỹ nghệ bằng đồng, bằng nhôm dùng để thờ cúng như lư hương, bát 

cắm nhang, chân để đèn (không phải bộ phận của đèn), chân để đèn trang trí (không phải 
bộ phận của đèn), tượng bằng đồng, con hạc bằng đồng, hình các con thú bằng đồng.  

 
Nhóm 21: Sản phẩm mỹ nghệ bằng đồng, bằng nhôm dùng để thờ cúng như lọ cắm hoa 
đĩa đựng trái cây, bình rượu, ly. 
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(210) 4-2016-32164 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, xám 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Minh 
Giang   (VN) 
337 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ô tô, phụ tùng, phụ kiện cho xe ô tô; mua bán các 

sản phẩm sau: nắp thùng xe bán tải, tấm lót thùng xe bán tải, cản trước và cản sau xe ô tô, 

lướt gió ca pô xe ô tô, viền đèn trước và sau xe ô tô, khung xe ô tô, nắp ốp chén cửa xe « 

tô, nắp ốp nắp xăng xe ô tô, nắp ốp trang trí mặt trước và mặt sau của xe ô tô, nắp ốp bốn 

cánh cửa xe ô tô, nắp ốp gương chiếu hậu xe ô tô, nắp ốp mặt ga lăng xe ô tô, nắp bước 

chân xe ô tô, nắp ốp quanh kiếng xe ô tô, chắn bùn xe ô tô, che mưa xe ô tô, nắp chụp 

bánh dự phòng, đuôi cá dành cho xe ô tô, tay mở cốp xe ô tô, viền đèn nháy xe ô tô, khay 

hành lý xe ô tô, nắp ốp biển số xe ô tô, nắp ốp vè lồi xe ô tô, nắp ốp loa xe ô tô, ốp chống 

trầy cho xe ô tô, phuộc nhún trước, phuộc nhún sau, lò xo các loại, đèn xe ô tô, thanh ba 

ga mui, phim cách nhiệt, đệm da cho xe, các loại đèn led cho xe tải và xe ô tô chở hàng 

đông lạnh, nhíp dùng cho xe ô tô; mua bán đồ nhựa như sau: thùng, khay, dùng cho xe « 

tô con, xe ô tô tải, xe ô tô chở khách. 
 

 
(210) 4-2016-32165 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) CHYUAN LONG GROUP CO., LTD.  

(SC) 

306 Victoria House, Victoria, Mahe, 

Seychelles  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; vách ốp tường bằng kim loại; mành che ngoài cửa bằng kim loại; 

lưới bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho cửa.  
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(210) 4-2016-32170 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; A26.11.12; A25.7.21; A26.11.8
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa           (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-32171 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; A26.11.12; A26.11.8; A25.7.21
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-32172 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
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(210) 4-2016-32173 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; A26.11.12; A26.11.8; A25.7.21
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-32174 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-32175 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2016-32176 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12; A26.11.8; A25.7.21; 1.15.23

(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2016-32177 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.14; 1.15.15; A5.3.13; A5.1.16 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 

(731) JASPER PET CARE PRODUCTS, INC.  

(TW) 

13F., NO.96, Xingde Rd., Sanchong 

Dist., New Taipei City 24158, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn nhai cho động 

vật; bánh qui cho chó; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật. 
 

 
(210) 4-2016-32178 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.15 

(591) Xanh, đen, trắng. 

(731) JASPER PET CARE PRODUCTS, INC.  

(TW) 

13F., No.96, Xingde Rd., Sanchong 

Dist., New Taipei City 24158, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn nhai cho động 

vật; bánh qui cho chó; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật. 
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(210) 4-2016-32179 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.8; 26.1.1 
(731) JASPER PET CARE PRODUCTS, INC.  

(TW) 
13F., No.96, Xingde Rd., Sanchong 
Dist., New Taipei City 24158, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn nhai cho động 
vật; bánh qui cho chó; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật. 

 
 

(210) 4-2016-32180 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.6; 1.7.6 
(731) JASPER PET CARE PRODUCTS, INC.  

(TW) 
13F., No.96, Xingde Rd., Sanchong 
Dist., New Taipei City 24158, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn nhai cho động 
vật; bánh qui cho chó; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật. 

 
 

(210) 4-2016-32181 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.6.25; A3.6.5; 3.6.1 
(731) JASPER PET CARE PRODUCTS, INC.  

(TW) 
13F., No.96, Xingde Rd., Sanchong 
Dist., New Taipei City 24158, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn nhai cho động 
vật; bánh qui cho chó; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật. 

 
 

(210) 4-2016-32182 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(731) TDC CO., LTD.  (KR) 

9Fl., 86, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da chống lão hóa (mỹ phẩm); kem làm sạch da (mỹ 
phẩm); kem chống nắng (mỹ phẩm); kem dưỡng cho vùng mắt (mỹ phẩm); nước thơm 
dưỡng da (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2016-32183 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Dtit  (VN) 

R2-05 đường số 10, khu phố Nam Quang 
1, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy rửa bát đĩa, máy xay sinh tố, máy dùng cho nhà bếp dùng điện, 
máy ép trái cây dùng điện, máy hút bụi dùng điện, máy hủy rác, hệ thống và thiết bị làm 
lạnh, thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí), hệ thống và thiết bị nấu nướng, 
nồi áp suất (có dùng điện), tủ lạnh, máy giặt, máy sấy tay, bếp ga, bếp điện từ, kiềng bếp, 
chụp hút khói cho nhà bếp, vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2016-32188 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Tín Dũng  (VN) 
Số A205-BT2B khu nhà ở Mễ Trì 
Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ; vữa thạch cao mạt 
đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn). 

 

Nhóm 19: Bột bả tường; bê tông; xi măng; vữa dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng 
kim loại, dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-32189 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.1; 26.4.7; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ H & Duy Thái  (VN) 
Số nhà 36, phố Hàng Than, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng trong nhà; thiết bị chiếu sáng ngoài trời; đèn trần; đèn 

chùm, đèn trang trí; linh kiện của thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2016-32190 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 18.3.21; 26.4.2 

(591) Vàng, nâu 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ H & Duy Thái   (VN) 
Số nhà 36, phố Hàng Than, phường 

Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời (resort, nhà nghỉ, nhà trọ); cho thuê phòng 

họp, hội nghị, hội thảo; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện 

bởi các nhà hàng ăn uống) theo hình thức trực tiếp phục vụ tại nhà hàng hoặc cung cấp 

ngoài trụ sở; quán bar (quán rượu). 
 

 
(210) 4-2016-32191 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.3; 3.7.19; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá, đỏ 

(731) Công ty TNHH chăn nuôi 
Thanh Dương   (VN) 
Số 12 Phan Đình Phùng, phường 1, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-32192 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A20.1.3 

(731) TSAI YI COSMETIC CO., LTD.  (TW) 

6FL-11, No.289, Lin Sheng n. Road, 

Taipei, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu cho hình xăm; thuốc nhuộm cho hình xăm; mực để xăm hình. 
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(210) 4-2016-32193 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A20.1.3 
(731) TSAI YI COSMETIC CO., LTD.   (TW) 

6FL-11, No.289, Lin Sheng n. Road, 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ xăm hình (thao tác thủ công); kim xăm; dụng cụ để xăm chân mày 

(mắt) (thao tác thủ công). 
 

 
(210) 4-2016-32194 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.5.1; 26.4.1; A25.7.3; 26.7.5 
(591) Trắng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, 

tím 
(731) TAMBOUR LIMITED  (IL) 

P.O.B. 2238, Akko, Israel  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài; chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; chất tạo màu; chất 

cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sỹ, người 
làm nghề trang trí, người làm nghề in và nghệ sỹ.  

 

 
(210) 4-2016-32195 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) CNPHARM CO., LTD.  (KR) 

B-455, 52, Ewhayeodae-gil, Seodaemun-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm; nước thơm dùng cho cơ thể; chế phẩm chống nắng; chế 

phẩm tắm dạng gel; nước thơm dùng cho da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; 
kem dùng cho da; phấn tạo bóng mắt; kem dùng cho mắt; kem dưỡng phục hồi da sau khi 
đi nắng; kem nền; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; kem làm trắng da; chế phẩm dưỡng 
ẩm dùng cho tóc; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
phấn trang điểm; kem mỹ phẩm dùng cho tay; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-32196 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.1.1; A26.4.24 (540) 

 

(731) Đoàn Thị Thúy Hằng  (VN) 
20/17 tổ 17, khu 3, phường Phú Mỹ, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn; tủ sắt an toàn. 
 

 
(210) 4-2016-32197 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A25.7.5 

(591) Vàng cam 

(731) AAA BUSINESS CONSULTANSY PTE. 

LTD.  (SG) 

39 Robinson Road, #20-03 Robinson 

Point, Singapore 068911 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp; tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn tổ chức và 

điều hành kinh doanh; tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp; tư vấn sáp nhập doanh nghiệp.  

 

Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; dịch vụ đánh giá và tư vấn tài chính; dịch vụ tư vấn bất động 

sản; dịch vụ môi giới chứng khoán.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài 

tòa an, tư vấn sở hữu trí tuệ; hoạt động tư vấn pháp luật và đại diện pháp luật cho khách 

hàng.  
 

 
(210) 4-2016-32198 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Nghệ Thuật 
Việt  (VN) 
Lầu 4, phòng 402, 16bis Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.  
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(210) 4-2016-32199 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.25 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần đào tạo và 

phát triển Spa Việt Nam  (VN) 
29/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giữ gìn 
sắc đẹp. 

 
 

(210) 4-2016-32200 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A5.5.20 
(591) Đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gas Hậu Giang  
(VN) 
Số 164, ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hoà, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; khí hoá lỏng (ga) dùng làm nhiên liệu.  
 

Nhóm 06: Bình chứa ga (khí hoá lỏng) bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-32201 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gas Hậu Giang  
(VN) 
Số 164, ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hoà, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; khí hoá lỏng (ga) dùng làm nhiên liệu.  

 

 
(210) 4-2016-32202 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gas Hậu Giang  
(VN) 
Số 164, ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hoà, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; khí hoá lỏng (ga) dùng làm nhiên liệu.  
 

 
(210) 4-2016-32203 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 15.1.13; 21.1.17; 

1.15.23; 26.1.4 

(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gas Hậu Giang  
(VN) 
Số 164, ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hoà, 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; khí hoá lỏng (ga) dùng làm nhiên liệu.  
 

 
(210) 4-2016-32204 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.7.6 

(591) Đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gas Hậu Giang  
(VN) 
Số 164, ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hoà, 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; khí hoá lỏng (ga) dùng làm nhiên liệu.  

 

 
(210) 4-2016-32205 (220) 14.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.3 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Vinh Phong  (VN) 
Số 680-682 Trần Phú, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 06: Xà gồ thép; lưới rào bằng kim loại; dây thép các loại; đinh các loại; tấm lợp 

bằng kim loại (tôn cán sóng); kẽm gai, ống thép đen.  
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(210) 4-2016-32207 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh nâu 
(731) Công ty cổ phần ECOLAND  

(VN) 
Tầng 1 tòa nhà Sông Đà Nhân Chính, 
162A đường Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-32208 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.11.7; 3.9.18 
(591) Xanh, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Anh  (VN) 
275/3 Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại ốc sên (dùng cho ngành chế biến thực phẩm hoặc ngành mỹ 
phẩm), mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2016-32209 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Đạt 
(Lacom Co., Ltd)   (VN) 
957C Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 10: Trang thiết bị y tế cụ thể là: giường bệnh viện, máy trợ thở, đèn chiếu điều trị 
vàng da, máy sưởi cho trẻ sơ sinh (dùng trong ngành y), máy đo nhịp tim và oxy trong 
máu, thiết bị giám sát (dùng trong ngành y), thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế, 
chậu rửa dùng cho mục đích y tế, ống dẫn lưu dùng cho mục đích y tế, lồng ấp dùng cho 
mục đích y tế, đèn dùng cho mục đích y tế, máy hô hấp nhân tạo, băng ca di động.  

 
Nhóm 35: Mua bán trang thiết bi y tế cụ thể là: mua bán giường bệnh viện, mua bán máy 
trợ thở, mua bán đèn chiếu điều trị vàng da, mua bán máy sưởi cho trẻ sơ sinh (dùng trong 
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ngành y), mua bán máy đo nhịp tim và oxy trong máu, mua bán thiết bị giám sát (dùng 
trong ngành y); mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích 
y tế).  

 
Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ phòng khám chữa bệnh.  

 

 
(210) 4-2016-32210 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.3; A2.5.23; 2.5.8 
(591) Vàng, trắng, đỏ, tím, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA  (VN) 
¤ số 1, tầng 16, tòa nhà 169 Nguyễn 
Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 

 

 
(210) 4-2016-32211 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.6; 1.7.6; A1.1.10 
(591) Xanh, trắng, tím, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA  (VN) 
« số 1, tầng 16, tòa nhà 169 Nguyễn 
Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước sức tóc.  

 

 
(210) 4-2016-32212 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 25.7.20 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA  (VN) 
¤ số 1, tầng 16, tòa nhà 169 Nguyễn 
Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước sức tóc.  
 

 
(210) 4-2016-32213 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA  (VN) 
¤ số 1, tầng 16, tòa nhà 169 Nguyễn 
Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2016-32214 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Bông Sen Vàng  (VN) 
Số 161, đường Phong Định Cảng, khối 5, 
phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2016-32215 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 24.13.1; 6.1.2 
(591) Xanh, đỏ thẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch thuật 
Bách Khoa Hà Nội  (VN) 
Phòng 201, tầng 2, nhà số 5, ngõ 30, phố 
Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch, dịch thuật. 

 

 
(210) 4-2016-32216 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 1.15.5; A3.7.24; 

3.7.17 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Đỗ Công Khải  (VN) 
Cụm 1, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể: quần áo may sẵn; trang phục dệt kim; bộ quần áo; áo sơ mi; 
váy. 

 

 
(210) 4-2016-32217 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.17; 1.15.21; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Thang Thị Quang Vinh  (VN) 
Số 9 Trần Đại Nghĩa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán bia, quán cà phê giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-32218 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24; A1.1.9; 26.1.1; A5.5.20; 

26.4.4 
(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 

INC.  (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2016-32219 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.1; A3.13.24; 26.1.1; A26.1.24 
(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP.   (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Vi khuẩn quang hợp (không dùng trong y tế và thú y); chế phẩm vi khuẩn 

(không dùng trong y tế và thú y); chế phẩm vi khuẩn điều chỉnh (không dùng trong y tế và 

thú y); chất xử lý nước; hóa chất dùng để sạch nước; chất làm mềm nước; hóa chất sử 

dụng trong công nghiệp và nhiếp ảnh; hóa chất sử dụng trong khoa học (không dùng trong 

y tế hoặc thú y); hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, trừ chất 
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diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; nhựa nhân 

tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm ram/tôi kim loại; 

hóa chất để hàn; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính 

dùng trong công nghiệp; chất bổ sung khoáng chất cho sự phát triển của tảo sử dụng trong 

nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của cây.  
 

 
(210) 4-2016-32220 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) WOW VENTURES CO., LTD.   (KR) 

#206-208, Ace Twin Tower 2, 273, 

Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Republic of 

Korea 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Son môi; đồ trang điểm mỹ phẩm; nước thơm dùng cho cơ thể; sữa dưỡng thể; 

nước thơm dùng cho da; kem chăm sóc da; kem mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; nước hoa; xà phòng làm đẹp da. 

 

Nhóm 35: Cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương mại (cho mỹ phẩm); cung 

cấp thông tin về doanh số bán hàng và thông tin thương mại (cho mỹ phẩm); lập kế hoạch 

kinh doanh để đẩy mạnh bán sản phẩm và dịch vụ (cho mỹ phẩm); cung cấp thông tin về 

giá cả và thông tin về các cửa hàng bán hàng hóa (cho mỹ phẩm); dịch vụ quảng cáo liên 

quan tới mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo và khuyến mại liên quan đến sản phẩm và dịch vụ 

(cho mỹ phẩm); dịch vụ giới thiệu bán hàng mỹ phẩm; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng thông 

qua internet (cho mỹ phẩm); dịch vụ đẩy mạnh bán hàng liên quan tới làm đẹp; cung cấp 

thông tin về sản phẩm thông qua mạng viễn thông cho mục quảng cáo và bán hàng; dịch 

vụ đẩy mạnh bán hàng (cho mỹ phẩm); dịch vụ bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ đại 

lý mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-32221 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) IN PRIVATE, INC.  (US) 

494 Eighth Avenue, New York, New 

York, 10001, U.S.A  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần áo bơi, đồ khoác ngoài quần áo bơi, áo thun ngắn tay, 

áo ba lỗ, áo sơ mi, quần áo thể thao (bao gồm cả đồ đi chân), áo len dài tay, áo dài tay 

bằng vải bông, quần bằng vải bông, quần dùng trong tập yoga.  
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(210) 4-2016-32222 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 25.7.25; A24.7.13; 

26.3.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xám, vàng, xanh 

dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh gừng (bánh mỳ có gia vị); bánh xốp; bánh ngọt; đồ trang trí ăn 

được dùng cho bánh ngọt; bánh ngọt (hương liệu ngoại trừ tinh dầu); bánh (gạo); bánh ga 
tô nhỏ [bánh ngọt]; bánh mỳ cuộn; bánh nướng; bánh nướng thịt. 

 

 
(210) 4-2016-32230 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4 
(591) Xanh dương, tím, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32231 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4; 26.5.1 
(591) Xanh lá, xanh lá nhạt, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32232 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4 
(591) Xanh lá, xanh lá nhạt, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32233 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4; 25.5.3 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, cam, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32234 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4; 26.5.1 
(591) Cam, cam nhạt, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-32235 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, cam, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32236 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4 
(591) Đỏ, hồng, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-32237 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, cam, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-32238 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4 
(591) Đỏ, hồng, cam, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32239 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.4; 26.5.1; 25.5.3; 26.3.2 
(591) Vàng, vàng nhạt, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32241 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Lê Xuân Chinh  (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 11: Bóng đèn chiếu sáng, máy lọc nước, thiết bị làm nóng trong nhà tắm, máy làm 
mát không khí, thiết bị đun nóng nước bằng điện, sen vòi xả nước.  

 

 
(210) 4-2016-32242 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Lê Xuân Chinh   (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn chiếu sáng, máy lọc nước, thiết bị làm nóng trong nhà tắm, máy làm 

mát không khí, thiết bị đun nóng nước bằng điện, sen vòi xả nước.  
 

 
(210) 4-2016-32243 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Xuân Chinh  (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn chiếu sáng, máy lọc nước, thiết bị làm nóng trong nhà tắm, máy làm 

mát không khí, thiết bị đun nóng nước bằng điện, sen vòi xả nước.  
 

 
(210) 4-2016-32244 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Xuân Chinh   (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn chiếu sáng, máy lọc nước, thiết bị làm nóng trong nhà tắm, máy làm 

mát không khí, thiết bị đun nóng nước bằng điện, sen vòi xả nước.  
 

 
(210) 4-2016-32246 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Lã Ngọc Cường  (VN) 
Đội 2, thôn Cao Xá, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; máy lọc nước: bếp ga; bếp từ; máy 

hút mùi. 
 

Nhóm 35: Mua bán vòi hoa sen, mua bán máy lọc nước; quảng cáo máy lọc nước; mua 
bán bếp ga; quảng cáo bếp ga; mua bán bếp từ. 
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(210) 4-2016-32247 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.5.19; A3.5.24; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghiệp 
Vinh Hiển   (VN) 
4/6c đường Tân Xuân 4, ấp Chánh 2, xã 
Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Phấn thợ may.  

 

 
(210) 4-2016-32248 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất gạch trang trí An 
Bình  (VN) 
Số 18, B15, tổ 6, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện.  
 

Nhóm 09: Khóa điện. 
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; chậu rửa gắn cố định; vòi [van], vòi 
[vòi khoá]; vỏ đèn; đèn. 

 

Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; tấm lát sàn không bằng kim loại; gạch 
vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch vuông ốp tường, không 
bằng kim loại, dùng cho xây dựng, tấm ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây 
dựng. 

 

 
(210) 4-2016-32249 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại An Trường Phúc  
(VN) 
Số 18, B15, tổ 6, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện.  
 

Nhóm 09: Khóa điện. 
 

Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; tấm lát sàn không bằng kim loại; gạch 
vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch vuông ốp tường, không 
bằng kim loại, dùng cho xây dựng, tấm ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây 
dựng. 
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(210) 4-2016-32250 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 17.2.1; 26.4.2 
(591) Xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Giải Trí Mới  
(VN) 
Số 05 đường Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán bar ( bar club).  

 

 
(210) 4-2016-32251 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp giáo 
dục và cuộc sống HANLY  (VN) 
Số 49, đường Lê Đại, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-32252 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.3.6; A5.5.20 
(591) Xanh, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Lê Tường Vi  (VN) 
625/3 Lê Văn Lương, khu phố 1, phường 
Tân Phong, quận 07, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-32253 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Huy  
(VN) 
9A8 tập thể Đại học Ngoại Ngữ, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất 

dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2016-32254 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Huy  
(VN) 
9A8 tập thể đại học Ngoại Ngữ, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất 

dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2016-32255 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa.  
 

 
(210) 4-2016-32256 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
hữu cơ Đệ Nhất   (VN) 
236/24 Hòa Hảo, phường 03, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su sơ chế (lỏng, cứng); cao su thô; cao su bán thành phẩm; cao su dùng để 

làm nguyên liệu; cao su tổng hợp; dung dịch cao su. 
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(210) 4-2016-32257 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẫm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 

 
(210) 4-2016-32258 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH cáp điện Hiệp 
Thành   (VN) 
Lô H, đường D2, cụm công nghiệp An 

Hạ, xã Phạm Văn Hai, buyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện, công tắc điện; cầu dao điện; ổn áp điện; hộp nối đầu 

dây điện. 
 

 
(210) 4-2016-32259 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Hoàng 
Việt Vi Na Nest   (VN) 
Số 216 Vành Đai Trong, phường Bình 

Tri Đông B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ chim yến; tổ chim yến đã qua sơ chế và chế biến (dùng làm thực 

phẩm). 
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(210) 4-2016-32261 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trang trại 
Kiraku Việt Nam.   (VN) 
Số 448, đường Triệu Việt Vương, 
phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Mứt dâu tây (mứt ướt). 
 

Nhóm 31: Dâu tây tươi.  
 

 
(210) 4-2016-32263 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17; 26.3.23 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
địa ốc VKING  (VN) 
3 Hưng Gia I, Phú Mỹ Hưng, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-32264 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần B'PAR  (VN) 
21/4 Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-32266 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 7.3.11; 7.3.2; 26.4.2 
(591) Xám đen, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thiết kế Xây 
dựng LACO  (VN) 
22/1/3F đường 13, phường Cát Lái, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-32267 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A25.7.5 
(591) xanh lam, xanh lam đậm, xanh lam nhạt, 

nâu đậm, đỏ bordeaux, tím, tím đậm, tím 
nhạt, hồng, hồng nhạt, cam, cam nhạt 
trắng 

(540) 

 (731) Công ty cổ phần Sài Gòn 
Signature  (VN) 
Số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế; giường, tủ. 
 

Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt, vải dệt kim; vải không dệt; vải len. 
 

Nhóm 25: Quảng cáo. 
 

Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; giấy dán tường. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 
sản. 

 

Nhóm 40: May quần áo, bào (cưa gỗ); dịch vụ may; đốn gỗ và xẻ gỗ. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức triên lãm cho mục đích văn hóa; tổ chức hội nghị; tổ 
chức hội thảo; tổ chức sự kiện (trong lĩnh vựx văn hóa, giáo dục, thể thao, giài trí). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-32268 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A25.7.5 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, xanh lam nhạt, 

nâu đậm, đỏ bordeaux, tím, tím đậm, tím 
nhạt, hồng, hồng nhạt, cam, cam nhạt 
trắng 

(540) 

  (731) Công ty cổ phần Sài Gòn 
Signature  (VN) 
Số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế; giường, tủ. 
 

Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt, vải dệt kim; vải không dệt; vải len. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; giấy dán tường. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 
sản. 

 
Nhóm 40: May quần áo, bào (cưa gỗ); dịch vụ may; đốn gỗ và xẻ gỗ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức triên lãm cho mục đích văn hóa; tổ chức hội nghị; tổ 
chức hội thảo; tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, giài trí). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-32269 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A25.7.5 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, xanh lam nhạt, 

nâu đậm, đỏ bordeaux, tím, tím đậm, tím 
nhạt, hồng, hồng nhạt, cam, cam nhạt, 
trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 
Signature  (VN) 
Số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế; giường, tủ. 
 

Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt, vải dệt kim; vải không dệt; vải len. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; giấy dán tường. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 
sản. 
 
Nhóm 40: May quần áo, bào (cưa gỗ); dịch vụ may; đốn gỗ và xẻ gỗ. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa; tổ chức hội nghị; tổ 
chức hội thảo; tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-32270 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A26.1.18; 

A25.7.5 
(731) Nguyễn Hoàng Mỹ  (VN) 

32A Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tiếp thị, marketing liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đặt 

hàng thực phẩm, đồ ăn, đồ uống qua mạng trang website thương mại điện tử quản lý qúa 
trình đặt hàng, giao dịch mua bán đồ ăn, thức uống qua website dịch vụ cung cấp thông 
tin, giới thiệu về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng máy tính hoặc hệ thống 
mạng truyền thông khác; quản lý kinh doanh liên quan đến việc kết nối các nhà hàng, 
tương tác giữa khách hàng và nhà hàng. 

 

(210) 4-2016-32271 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 

26.1.1; 5.3.20 
(591) Xánh lá, xanh đậm, trắng, xám trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hồng Gia 
Huân   (VN) 
485 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32272 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Mai Anh Thi  (VN) 
38/13/16 Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-32273 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 9.7.1 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chào Em  (VN) 
Tòa nhà PVFC.CO, 43 Mạc Đĩnh Chi, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị, nước tương, bột đậu tương, mì sợi khô, bánh phở khô. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng, quán ăn, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-32274 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 26.1.2; A24.15.7; 24.15.21 
(591) Xanh, trắng, vàng, tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao G7  (VN) 
Lô T2-4, đường D1, khu công nghệ cao, 
phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy trạm bê tông; máy trộn bê tông tự động; máy phục vụ ngư nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-32275 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH QBEAUTY Việt 
Nam  (VN) 
228/2 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32276 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH QBEAUTY Việt 
Nam  (VN) 
228/2 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32277 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 21.3.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.9 
(591) Xanh đậm, xanh dương, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao Phan 
Anh  (VN) 
204/10 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục thể chất, trại tập luyện thể thao, điều hành các lớp thể dục thể hình, 

huấn luyện viên thể dục, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 
 

 
(210) 4-2016-32278 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 24.17.5 
(591) Xanh, đỏ, cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Thành Phát  (VN) 
Số nhà 28/18, phố Trần Bình Trọng, tổ 
26, phường Trần Hưng Đạo, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32279 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Hòa  (VN) 
Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để sắp xếp các dịch vụ giao thông vận tải, cụ thể là 

phần mềm cho việc lập kế hoạch tự động và điều phối xe cơ giới; thiết bị ngoại vi máy 
tính; thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo 
hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị dụng cụ dùng để truyền dẫn, 
chuyển mạch, biến đổi và điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền 
và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu tùy tính, đĩa ghi, các cơ cấu cho thiết 
bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy tính; 
thiết bị dập lửa. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu kho hàng hóa; dịch vụ sắp xếp các chuyến đi.  
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Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và kỹ thuật, dịch vụ nghiên cứu thiết kế liên quan đến các 
dịch vụ về giao thông vận tải; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ thiết 
kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-32281 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.13.21; 3.9.23; 5.5.1; 26.4.3; 1.3.1; 

15.7.1; 26.3.1; 6.1.2 
(591) xanh tím than, đen, cam, trắng, vàng, đỏ, 

nâu sẫm, xanh lá 
(731) Đỗ Thị Sinh  (VN) 

Tổ dân phố Phú Xá 1, phường Đông Hải 
1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống cụ thể là các con gia súc, gia cầm, thú săn, thủy hải sản còn 
sống; con giá biển (hải sản biển còn sống). 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm thực phẩm ăn 
uống, động vật sống cụ thể là các con gia súc, gia cầm, thú săn, thủy hải sản sống và các 
loại thịt gia súc, gia cầm, thú săn, thủy hải sản tươi hoặc đã qua chế biến và bảo quản, con 
giá biển sống, con giá biển đã được chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-32282 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại & dịch vụ Thành 
Anh Phát  (VN) 
54K, KP 9, phường Tân Phong, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: máy hàn, 

máy khoan, máy cắt, máy mài, máy bào, máy cưa, máy bắt vít, ống nước, đèn trang trí, 
dây điện, bóng đèn, ổ cắm điện. 

 

 
(210) 4-2016-32286 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17 
(591) Vàng, đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh "Tửng"  (VN) 
496 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn. 
 

 
(210) 4-2016-32287 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lugano Việt 
Nam  (VN) 
Số 10, ngách 17, ngõ 55, phố Chính 
Kinh, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Cụ thể: quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-32289 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh Tâm Đức  (VN) 

Tổ liên gia 1, tổ dân phố 15, phường 
Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắklắk 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; 

cacao; đồ uống cà phê có sữa. 
 

 
(210) 4-2016-32293 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 15.1.13; 26.1.1; 5.1.1; A5.1.16 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

thương mại cơ khí Đại Hùng  
(VN) 
95/2/11 Lê Tấn Bê, khu phố 2, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Đai ốc bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán đai ốc bằng kim loại. 
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(210) 4-2016-32294 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Thái Thị Thuỳ Trang  (VN) 
Nhà số 2, ngõ 18, phố Võ Văn Dũng, 

khu Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2016-32295 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Thái Thị Thuỳ Trang   (VN) 
Nhà số 2, ngõ 18, phố Võ Văn Dũng, 

khu Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2016-32296 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Trọng Đại  (VN) 
Xóm 5, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng làm từ nhựa gồm: phào chỉ ốp tường, ốp sàn, ốp trần, khung 

kính, khung cửa sổ, khung bao cửa, nẹp cửa, khuôn ván cửa. 

 

Nhóm 20: Khung tranh, khung ảnh làm bằng nhựa.  

 

Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ, khăn (trang phục).  
 

Nhóm 35: Quản lý thương mại; mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, hàng may mặc, giày, 

dép, mũ, khăn. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 40: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), may gia công.  
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(210) 4-2016-32297 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Teawon Việt Nam  (VN) 
Số nhà 109 ngõ 99 phố Đức Giang, tổ 29, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2016-32298 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.13.25; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Teawon Việt Nam   (VN) 
Số nhà 109 ngõ 99 phố Đức Giang, tổ 29, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2016-32299 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.13.25; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Teawon Việt Nam   (VN) 
Số nhà 109 ngõ 99 phố Đức Giang, tổ 29, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2016-32303 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; A7.1.11; 7.1.24; 1.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

dương, trắng 
(731) Lê Đình Thường  (VN) 

ấp Rạch Đá, xã Định Thành, huyện Dầu 
Tiếng, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-32304 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thái Toàn Cầu  
(VN) 
14 đường số 7, khu nhà ở Hai Thành, 
khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bông, băng, gạc, dao phẫu thuật, kéo phẫu thuật, kẹp dùng trong 

phẫu thuật, kim khâu vết thương, kim tiêm, dây truyền dịch, khẩu trang y tế, găng tay y 
tế, tạp dề y tế, que đè lưỡi, ống thông dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32305 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

vàng bạc đá quý Hồng Kim 
Ngọc  (VN) 
393 Bùi Đình Túy, phường 14, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công vàng bạc, đá quý.  

 

 
(210) 4-2016-32306 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Quyên Nghi  

(VN) 
38/11 đường 1A, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-32307 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.3; 26.4.2; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thế hệ nước ép  

(VN) 
Lầu 6A, 80-82 Phạm Ngọc Thạch, 
phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-32308 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 24.11.15; 26.3.2; 

26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH thế giới da Bình 

Minh   (VN) 
181/30 đường đường Gò Xoài, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp da; ví (bóp); móc chìa khóa bằng da, giả da (vật trang trí).  
 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm từ da và giả da.  
 

 
(210) 4-2016-32309 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5; 3.7.17 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Hoa Việt úc  
(VN) 
236/53 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 21: Que nhựa có gắn bông ở hai đầu dùng để ngoáy tai (tăm bông ráy tai); ống hút 

dùng để uống.  
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Nhóm 35: Mua bán, phân phối: que nhựa có gắn bông ở hai đầu dùng để ngoáy tai (tăm 
bông ráy tai), ống hút dùng để uống.  

 

 
(210) 4-2016-32312 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32313 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 1.15.23; 15.1.13; A5.11.2 
(591) Trắng, xanh, xanh sẫm, đen, xám, vàng 

nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  

 

 
(210) 4-2016-32314 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 1.15.23; A6.19.5; 26.5.10 
(591) Trắng, xanh, xanh sẫm, đen, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  

 

 
(210) 4-2016-32315 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 1.15.23; A5.11.11; A5.1.5 
(591) Trắng, đỏ mận, xanh, xanh sẫm, đen, 

xám, vàng nhạt, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  

 

 
(210) 4-2016-32316 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A5.3.15 
(591) Vàng cam, xanh, xám 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32317 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32318 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32319 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng đùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32320 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A25.7.5; 26.15.15; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê kịch SA-
MA-A  (VN) 
Lầu 3, số 11 đường Cao Bá Nhạ, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-32321 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.7.23; 5.7.13; 2.9.10 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh phòng khám 
răng hàm mặt BS Kiều Giang  
(VN) 
644 Nguyễn Thị Định, khu phố 2, 

phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ: khám và chữa bệnh răng hàm mặt.  
 

 
(210) 4-2016-32324 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; 26.13.25; A26.11.12; 5.9.25 

(731) Công ty TNHH sản xuất Huy 
Hoàng Nam  (VN) 
Số 2A1, tổ 1, khu phố Châu Thới, 

phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo nam nữ thời trang; mũ (nón); trang phục lót nam nữ.  
 

 
(210) 4-2016-32325 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Trần Ngọc Tú   (VN) 
194/10 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đọc đĩa; loa; máy tăng âm (ampli); đầu máy hát karaoke; bộ trộn âm 

(mixer). 
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(210) 4-2016-32326 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 3.7.17; 25.7.20; 

A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DELLA  (VN) 
67 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang: giầy dép, vải thuốc lá, thuốc lào, đồ uống có cồn, 
nước giải khát.  

 
Nhóm 39: Du lịch quốc tế và nội địa.  

 
Nhóm 41: Hỗ trợ giáo dục; giáo dục đào tạo (trường học).  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; mhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; quán cà phê giải 
khát; quán rượu; quán bar. 

 

 
(210) 4-2016-32327 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.6; 26.1.1; A26.11.9; 3.7.17 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DELLA  (VN) 
67 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; mhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; quán cà phê giải 

khát; quán rượu; quán bar.  
 

 
(210) 4-2016-32328 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.17.5 
(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 

CORPORATION   (US) 
10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035, United States 
of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng di động có thể tải xuống được dùng cho các thiết bị liên 
lạc di động để phân phối các viđêô kỹ thuật số, các tập tin viđêô, và các nội dung đa 
phương tiện. 

 
Nhóm 38: Các dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là, truyền giọng nói, âm thanh, hình ảnh 
và dữ liệu qua mạng viễn thông, mạng thông tin liên lạc không dây, mạng internet, mạng 
dịch vụ thông tin và mạng dữ liệu; dịch vụ truyền viđêô theo yêu cầu; dịch vụ truyền các 
hình ảnh nghe nhìn và nội dung đa phương tiện bằng kỹ thuật truyền liên tục (streaming) 
thông qua mạng internet; truyền và truyền phát hình ảnh nghe nhìn và nội dung đa 
phương tiện qua internet.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các chương trình đa phương tiện đang diễn 
ra (on- going) trong lĩnh vực hành động, hài kịch, chính kịch (drama) và thể thao; cung 
cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực giải trí truyền hình và viđêô mang nội dung hành 
động, hài kịch, chính kịch (drama) và thể thao thông qua internet. 

 

 
(210) 4-2016-32329 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 18.1.5 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Hương Thái Sơn  

(VN) 
Lầu 2, 102 A Huỳnh Văn Bánh, phường 
17, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 30: Ca phê; trà; ca cao; bánh; kẹo; bánh mì; socola.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà, ca cao, bánh, kẹo, bánh mì, socola; tiếp thị để bán hàng; 
quảng cáo sản phẩm để bán hàng.  

 
Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán ăn nhanh; căng tin; dịch 
vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng.  

 

 
(210) 4-2016-32330 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh nhà Khang Điền  
(VN) 
Phòng 801, lầu 8, tòa nhà Centec, 72-74 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê. 
 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 
dụng đất; xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-32332 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ CATCHERS  (VN) 
Thửa đất số 29-30, tờ bản đồ khu B, CDC 
xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, huyện 
Tân Hưng, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô 
và hương liệu chất thơm [chất thơm]; túi nhỏ để làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, 
khăn bàn); xà phòng; chế phẩm trang điểm, chế phẩm để vệ sinh thân thể; bột tan dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm, phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-32333 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật 1 Trung ương   (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 
thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm; thuốc trừ côn trùng y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32334 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.24 
(591) Xanh dương, trắng, cam 
(731) Công ty cổ phần Trường Tiến  

(VN) 
Cụm công nghiệp xã Xuân Tiến, huyện 
Xuân Trường, tỉnh Nam Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
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(210) 4-2016-32337 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.1.13; 25.12.1; A18.1.9; 2.1.30 

(591) Trắng, xanh ghi, xanh ghi nhạt 

(731) Nguyễn Ngọc Thạnh   (VN) 
44 Nguyễn Tri Phương, phường Phú Hội, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành; dịch vụ vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2016-32338 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.17; 1.15.15; 1.15.5 

(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHARME 
PERFUME   (VN) 
120/25 Thích Quảng Đức, phường 4, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và chất khác dùng để giặt: nước hoa. 
 

(210) 4-2016-32339 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Lương Minh Quang  
(VN) 
Số 673/6 đường Nguyễn Trãi, phường 

Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước; vòi hoa sen; chậu rửa gắn cố 

định; buồng tắm gương sen [có vách ngăn đóng kín]; vòi khoá [van, đầu vặn] [vòi đóng] 

cho ống dẫn.  
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(210) 4-2016-32340 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ - Sản xuất Hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-32341 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; A26.11.8; 1.15.23; A25.7.21
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ - Sản xuất Hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-32342 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ - Sản xuất Hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.    
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(210) 4-2016-32343 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ - Sản xuất Hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-32344 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ - Sản xuất Hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.   
 

 
(210) 4-2016-32345 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ - Sản xuất Hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.   
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(210) 4-2016-32346 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12; A26.11.8; 1.15.23; A25.7.21

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ - Sản xuất Hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-32350 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) KAO KABUSHlKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)   (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da; kem chăm sóc da; sữa chăm sóc da; dầu 

chăm sóc da; sữa làm sạch (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp; xà phòng; 

sữa rửa mặt; dầu tắm toàn thân; chất khử mùi và chống mồ hôi (dung cho cá nhân); kem 

bảo vệ chống tia cực tím (UV); sữa bảo vệ chống tia cực tím (UV); dầu bảo vệ chống tia 

cực tím (UV); nước xịt bảo vệ chống tia cực tím (UV); miếng dán tẩy trang (trang điểm).  
 

 
(210) 4-2016-32351 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Dương  
(VN) 
Đại lộ V.I.LêNin, xóm 7, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh sầu riêng, bánh đậu xanh.  
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(210) 4-2016-32352 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.13.24; 3.13.1; A5.5.20; 25.5.2 
(591) Đỏ đô, đỏ nhạt, đỏ đậm, trắng 
(731) 1. Bùi Quang Thắng.  (VN) 

39/346 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

2. Trần Thanh Hải  (VN) 
39/346 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; bít tất; khăn choàng.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân phối và xuất nhập khẩu quần áo thời trang, giày dép thời trang, 
bít tất, khăn choàng. 

 

 
(210) 4-2016-32353 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 8.1.18; A8.1.16; A26.1.24 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng, nâu đất 
(731) Phạm Kiều Anh  (VN) 

59 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh pizza; bánh kẹo; bánh kem (ga tô): bánh mì.  

 

 
(210) 4-2016-32355 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và thương mại Hưng 
Ngọc  (VN) 
Số 6, ngõ 62, phố Hoàng Như Tiếp, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình.  
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(210) 4-2016-32356 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và thương mại Hưng 
Ngọc  (VN) 
Số 6, ngõ 62, phố Hoàng Như Tiếp, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình.  

 

 
(210) 4-2016-32357 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Xanh 
(731) Nguyễn Hồng Cương   (VN) 

Số 207/65/10/1 Trung, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đánh giá kinh doanh; khảo sát kinh doanh thương mại, dịch vụ tư vấn 

quản lý kinh doanh, dịch vụ quản trị kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh, tư vấn quản lý 
nhân sự.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp (giáo dục hoặc tư 
vấn đào tạo).  

 

 
(210) 4-2016-32358 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SAVA HEALTHCARE LIMlTED  (IN) 

508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
035, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
lndia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  
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(210) 4-2016-32359 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SAVA HEALTHCARE LIMlTED  (IN) 

508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
035, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-32360 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 

508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
035, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-32361 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 

508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
035, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-32362 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 

508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
035, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  
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(210) 4-2016-32363 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 

508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
035, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-32364 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 

508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
035, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-32365 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, nâu, đỏ 
(731) Công ty TNHH JAPAN 

SOLUTIONS   (VN) 
Số 3 đường 204, Cao Lỗ, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý mua bán, môi giới mua bán: camera hành trình, máy 
khử mùi, máy lọc khí, chế phẩm vệ sinh, dược phẩm, túi nilon. 

 

 
(210) 4-2016-32366 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Nâu đỏ, trắng, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sản xuất và 
Thương mại Than Uông Bí  
(VN) 
Số 48A đường Trưng Vương, phường 
Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh 
Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 19: Bê tông, xi măng và thạch cao; vật liệu xây dựng phi kim loại  
 

 
(210) 4-2016-32367 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A18.5.7 
(591) Tím, trắng, xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo & cung 
ứng nhân sự AKI JOB  (VN) 
Số 3, lô TT6, khu X 5 (7.3 và 8.1), 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận 

tải bằng đường không: đại lý bán vé máy bay; sắp xếp các chuyến du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-32369 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 7.11.10; 26.13.25 
(591) Xanh lá, xanh cửu long, vàng nghệ, trắng
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Hiếu Chung  (VN) 
Thôn 20, xã Hương Lạc, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; vận tải bằng ô tô; cho 

thuê xe; dịch vụ lái xe. 
 
 

(210) 4-2016-32370 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

An Phúc  (VN) 
Số 22A xóm Hạ Hồi, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Váy; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; bộ quần áo, quần áo lót; quần áo tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: váy; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; bộ quần áo; quần áo lót, quần áo 
tắm. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mẫu quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-32371 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh lá 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoáng Phương Đông  (VN) 
Tầng 14 tòa nhà Green Power, số 35 Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh chứng khoán; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư tài chính; lưu 

ký chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán. 
 

 
(210) 4-2016-32372 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.9.17 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Chăm sóc da 
Cà Chua Trắng  (VN) 
27 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp bao gồm chăm sóc da mặt bằng tay, gội đầu, làm 
móng.  

 

 
(210) 4-2016-32374 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-32375 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)  (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-32376 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-32377 (220) 17.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2016-32378 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 13.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồng phục 
Đức Dũng  (VN) 
Số 89 ngõ 111 Cầu Bươu, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2016-32379 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A15.3.3; 9.5.1 

(591) Cam, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tâm Tinh Nhuệ  (VN) 
76 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kim dùng cho máy khâu, kim dùng cho máy dệt. 
 

 
(210) 4-2016-32380 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 1.7.6; 4.5.2; 4.5.3; 

26.4.1 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cát Vân Long  
(VN) 
12.05 lô B C/C 163 Phan Đăng Lưu, 

phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân ủ / phân trộn; canxi cacbonat; phân hữu cơ 

[phân bón]; chất nền dùng để trồng cây không dùng đất; hoá chất để làm sạch nước. 

 

Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; thuốc kháng sinh; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích thú y; enzym dùng cho mục đích thú y, chất diệt khuẩn, chất sát trùng, 

diệt trùng; thức ăn gia súc có chứa thuốc; thuốc dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú 

y; chế phẩm vi sinh dùng cho thú y; tế bào gốc dùng cho mục đích thú y; chế phẩm 

vitamin.  

 

Nhóm 07: Máy trộn, máy khuấy; máy nông nghiệp; bơm sục khí cho bể nuôi loài thuỷ 

sinh; thiết bị phun xịt [máy móc].  

 

Nhóm 31: Cám trộn làm thức ăn cho động vật; chế phẩm để vỗ béo động vật; thức ăn cho 

gia súc; thức ăn cho súc vật; thức ăn vỗ béo cho động vật; thức ăn tăng lực dùng cho súc 

vật.  
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(210) 4-2016-32381 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, da cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Tạ Đức Long  (VN) 
153 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-32382 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 22.1.15; 25.3.1 
(591) Da cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Xuân  (VN) 
Xóm 8, thôn Kim Ngọc 3, xã Liên 
Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 15: Đàn ghi-ta; đàn oóc-gan; đàn piano; đàn viôlông; sáo; trống. 

 

 
(210) 4-2016-32383 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và du lịch 
TAHAKA  (VN) 
274 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-32384 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.17.5; A24.17.9 (540) 

 

(731) Đỗ Thị Mến  (VN) 
Số nhà 21, ngách 7, ngõ 282 đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1879 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32385 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Phạm Hữu Sinh  (VN) 
Thôn Hệ, xã Thụy Ninh, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển [điện]; chất bán dẫn; thiết bị và dụng cụ hoá học; máy ghi thời 

gian; nhãn điện tử cho hàng hoá; chip DNA. 
 

Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-32388 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quán ăn 280  
(VN) 
272B đường Nguyễn Tri Phương, phường 
4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán chè; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng 

tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-32389 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Trần Thị Tuyết Nhung  (VN) 
192/194 đường Nguyễn Tri Phương, 
phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán nhậu; quán ăn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp 

thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-32390 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thanh 
Ngọc  (VN) 
320/59 Đất Mới, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nhà bếp như: bếp gas-bếp điện-bếp từ, nồi cơm điện, nồi áp 

suất, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, nấu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa 

chén, ấm nước, bình nước và thiết bị của chúng; mua bán hàng điện tử như: máy thu hình 

(tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ 

thuật số và thiết bị của chúng; mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, 

tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy 

lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; mua bán 

thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị tin học như: 

máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn 

phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng; mua bán 

thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng; mua 

bán thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển 

điện tử, bút thông minh; mua bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, 

đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay 

đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị 

của chúng; mua bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, 

máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và 

chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ lết, mổ khóa, 

két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị của chúng; mua 

bán điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy 

phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán hàng may mặc 

và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2016-32391 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.7.6; 26.1.4; 24.17.20; 26.3.23 (540) 

 

(731) Lê Tuấn Anh  (VN) 
Số 12, ngách 102/6 Ngụy Như Kon Tum, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí 

tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); dịch vụ nghiên cứu pháp luật; quản lý 

quyền tác giả. 
 

 

(210) 4-2016-32392 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

dầu thực vật. 
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(210) 4-2016-32395 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Apex Asia  (VN) 
K18/22 Lý Thường Kiệt, phường Thạch 

Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-32396 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Phan Văn Hạnh  (VN) 
Số nhà 66, xóm Tây, thôn Quan Âm, xã 

Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, gas, xăng, dầu, bình chứa, thùng chứa 

và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas hóa lỏng và gas tự nhiên, van ga, dây dẫn ga. 
 

 
(210) 4-2016-32397 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
¸ Đông Villas   (VN) 
40 Lê Lợi, phường Minh An, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-32398 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.8 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và tư vấn Thương Hiệu Trà  
(VN) 
Số 88 Hòa Mã, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại, quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự.  

 

(210) 4-2016-32401 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Daehan Motors  

(VN) 
Lô D2, D3, D4, D5, đường số 8, khu 
công nghiệp Cơ khí ôtô thành phố Hồ 
Chí Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe tải và xe mô-tô hạng nhẹ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô; động cơ cho phương tiện trên bộ, săm, lốp xe, nội thất cho xe 
« tô như: thảm trải sàn, thảm trải ghế, tấm che nắng, thiết bị ghi truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh, thiết bị cảm biến lùi xe, thiết bị dần đường, camera hành trình, gối 
xe ô tô, thiết bị cho xe ô tô, phụ tùng cho xe ô tô.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ; rửa xe ô tô; sơn nội và ngoại thất 
cho xe ô tô, đắp lốp xe: trạm phục vụ xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-32402 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Lê Mai Hiền  (VN) 
92B/17/5 Tôn Thất Thuyết, phường 15, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phộng rang tỏi.  
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(210) 4-2016-32403 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 18.1.5; 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Viễn Thuận Phát  (VN) 
70 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã 
An Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe gắn máy.  

 

 
(210) 4-2016-32404 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Trịnh Hoài Vũ  (VN) 
SN 30 ngõ 3 Cù Chính Lan, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Chuỗi cửa hàng bánh mỳ kẹp, bánh mỳ chảo, đồ ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2016-32405 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Phan Thị Thế An  (VN) 
Số nhà 16, ngõ 576 Hoàng Hoa Thám, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; nước hoa; mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-32406 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Cực  (VN) 
19/1 Trương Hán Siêu, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 

(511)   Nhóm 29: Đồ uống từ sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  
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(210) 4-2016-32407 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 18.2.1; A14.3.11 
(591) Đỏ, xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
« tô Nguyễn Tuấn  (VN) 
796/103 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô; mua bán tủ kệ bếp; buôn bán các thiết bị cầm tay để 

lắp ráp thiết bị phụ tùng ô tô; tổ chức sự kiện, giới thiệu sản phẩm liên kết đối tác; mua 
bán, ký gởi hàng hóa phân bón.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa thiết bị, máy móc ô tô; sửa chữa xe mô tô, xe máy; cung cấp các dịch 
vụ bảo trì ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-32408 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1; 14.9.10; 

19.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần SHIAN YUN  

(VN) 
Lô B, Khu công nghiệp Vũng áng 1, 
phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh 
Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Các loại khí công nghiệp như nitơ, ôxy, cacbon điôxít, axetylen; tất cả ở thể 

lỏng, khí và rắn.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp khí hóa lỏng công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-32409 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư OHD Việt 
Nam  (VN) 
Khu Phố Chợ, xã Tam Quan, huyện Tam 
Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dành cho trẻ em; hộp đựng bàn chải 

đánh răng; giá để bàn chải đánh răng.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ lót; áo sơ mi, váy; tất chân. 
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(210) 4-2016-32410 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A7.1.11; 1.5.1; 1.13.1; 26.1.9; 7.1.24 

(591) Xanh, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Lân  (VN) 
Lô 109, TT3 khu đô thị mới Mỹ Đình, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn ăn; bàn trà sofa; bàn trang điểm; ghế ăn; ghế sofa; giường ngủ.  

 

Nhóm 27: Thảm trải sàn; thảm văn phòng; thảm trang trí; giấy dán tường.  
 

 
(210) 4-2016-32411 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Tím, hồng, cam đậm, cam nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Liêm  (VN) 
M2-13 KDC Vĩnh Phú 2, KP Phú Hội, 

phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tình 

Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32412 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ, cam, tím, xanh lá, vàng, xanh dương

(540) 

  

(731) Phạm Văn Liêm  (VN) 
M2-13 KDC Vĩnh Phú 2, KP Phú Hội, 

phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-32413 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

chế biến thực phẩm Hà Chi  
(VN) 
Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo các loại.  
 

 
(210) 4-2016-32414 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-32415 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt    (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2016-32416 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt    (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2016-32417 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt    (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2016-32418 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Đắc Vinh  (VN) 
99/56 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 

Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần jeans; quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2016-32419 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.15; A26.4.24 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Anh Phú  
(VN) 
Số nhà 65, phố Vũ Ngọc Phan, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-32421 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đầu tư Thương 
mại Dịch vụ Đại Lâm Mộc  (VN) 
Số 39 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Kim tạo hình rau câu 3D bằng inox (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công).  

 

 
(210) 4-2016-32422 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, cam, ghi, xanh, đen, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chicken Bon 
Bon  (VN) 
Số B16, KP 1, khu dân cư Bửu Long, 
phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống, quán ăn. 

 

 
(210) 4-2016-32423 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.13; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây nhạt, nâu, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Xuất nhập khẩu Mộc Lâm  (VN)
77 An Dương Vương, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu trái cây, nông sản, lâm sản, thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2016-32424 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 3.7.19 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng 
(731) AME INC.  (JP) 

1001, 21-15 Ayase 3, Adachi-ku, Tokyo 
120-0005, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; mỹ phẩm; nước hoa và tinh dầu từ thực vật như dầu nhài, dầu đinh 

hương, dầu bạc hà cay, dầu va ni, dầu hoa hồng, dầu becgamol, dầu oải hương; hương liệu 
tự nhiên từ động vật như long diên hương; xạ hương; hương liệu (tinh dầu) dùng cho thực 
phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc mặt; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bằng cách 
xoa bóp và xông hơi; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa 
bóp dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2016-32425 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.4.1 
(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư 
Thương mại và Dịch vụ Nhà 
Đẹp Việt  (VN) 
Số 10A, ngõ 255, tổ 30, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch tòa nhà [bên trong]; xây dựng; 

lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; phục chế đồ gỗ; sơn nội, ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2016-32426 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A18.5.7; 2.5.2; 2.5.8 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh mạ non, cam, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Du lịch Vietkite  (VN) 
331 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải bằng đường hàng 
không; dịch vụ giao hàng. 

 

 
(210) 4-2016-32427 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.7; 25.5.1; A25.3.3; A19.13.21 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

3/2   (VN) 
601 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2016-32428 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32429 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-32430 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 

Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 

11 Negara Brunei Darussalam  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    
 

 
(210) 4-2016-32431 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 

Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 

11 Negara Brunei Darussalam  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2016-32432 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Bùi Thị Thu Hằng   (VN) 
Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 

Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); thắt lưng; váy; giày; dép.  
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(210) 4-2016-32433 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32434 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32435 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEGACARE USA  
(VN) 
Số 24A, ngõ 250/20 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-32436 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; các chế phẩm chống nắng; kem dưỡng tóc; kem dưỡng da, 

dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-32437 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chÓ phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32439 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HURLEY PHANTOM C.V.   (NL) 

Colosseum 1, Hilversum 1213 NL, 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt, các chi tiết bộ phận cấu thành và phụ kiện của nó; bao, túi, hộp đựng 

kính; dây, dây xích cho mắt kính; kính râm; đĩa hát (dùng máy quay đĩa) và đĩa compắc 

ghi âm nhạc và lời; băng viđêô và DVD ghi âm nhạc, sự kiện thể thao và giải trí có tính 
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chất biểu diễn âm nhạc, hoạt động thể thao và biểu diễn sân khấu; hộp, túi, bao đựng đĩa 

CD; hộp, túi, bao đựng máy tính; hộp băng (cartridges), đĩa và phần mềm trò chơi máy 

tính. 
 

 
(210) 4-2016-32440 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.13.1; 25.3.1 

(591) Vàng, đen, cam 

(731) Công ty cổ phần VTC Dịch vụ 
Di động  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 

về; phim hoạt hình, chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 

tay có màn hình tinh thể lỏng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 

tin giải trí, thông tin về nơi giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, 

dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn 

dựng chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền hình. 
 

 
(210) 4-2016-32442 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.17; 1.15.19; 26.1.1; 1.15.15 

(591) Xanh nước biển nhạt, trắng, xanh nước 

biển đậm, xanh dương 

(731) Công ty TNHH Xuân Mạnh PN  
(VN) 
Khu 5, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, 

tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Đá sạch tinh khiết.  
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(210) 4-2016-32443 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; A11.3.4; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá cây, đen, trắng, xám 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Kính   (VN) 
Khu Hoàng Văn, xã Văn Luông, huyện 
Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  

 

 
(210) 4-2016-32444 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xám đen, trắng, đen, đỏ hồng, vàng, 

vàng cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Khánh Hải Đăng   (VN) 
237/44 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-32450 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DP Hoàng Anh  
(VN) 
Thôn Đầm Bối, xã Yên Trung, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32451 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DP Hoàng Anh  
(VN) 
Thôn Đầm Bối, xã Yên Trung, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-32452 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.5; A5.3.13; A5.3.15; 

A5.5.20 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại VINACOS  (VN) 
158/3 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem bôi mặt, kem bôi toàn thân. 

 

 
(210) 4-2016-32453 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ AUTHENTlQUE   (VN) 
Phòng 02, tầng 20, toà nhà A&B, 76A Lê 
Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-32454 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(731) Dương Lê Thanh  (VN) 

169 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng giải khát; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-32455 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1; A9.1.5 
(591) Đỏ, nâu nhạt, vàng nhạt 
(731) Huỳnh Thị Thuần Trang  (VN) 

Số 6 Nam Thông 3, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 25: Sản phẩm len may mặc như: áo, khăn choàng, mũ, nơ, thú bông, vòng cổ.  
 

 
(210) 4-2016-32457 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
& điện tử Gia Linh   (VN) 
Số 16, đường 12, khu dân cư Hương Lộ 

5, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, máy tăng âm (ampli), loa, máy thu hình (tivi), 

ống nói (micro), bộ trộn âm (mixer). 
 

 
(210) 4-2016-32458 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy in điện tử (dùng với máy vi tính); máy sao chụp tĩnh điện; máy fax; máy 

quét tài liệu hình ảnh và thiết bị đa chức năng cụ thể là: máy và thiết bị điện tử thực hiện 

một số hoặc tất cả các chức năng nói trên trong một thiết bị và trong máy vi tính sử dụng 

phần mềm cho các máy nói trên; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay 

phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh 

hoặc hình ảnh; thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2016-32460 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-32461 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32462 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32463 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-32464 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32465 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-32466 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-32467 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32468 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt 
(731) Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại và Dịch vụ Vy 
Paris  (VN) 
26/32 Cao Bá Quát, phường Phước Tân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; dạy nghề; đào tạo nghề chuyên ngành về thẩm mỹ, làm đẹp. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc da; khám chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2016-32469 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Công nghệ A.P.G  (VN) 
Tầng 7, 112 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng kim loại, 

vách kính lớn cho các tòa nhà cao tầng bằng hợp kim nhôm; cửa và vách bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng; kính ngăn cách dùng 
trong xây dựng; kính màu dùng cho cửa gỗ; cửa kính màu.  
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Nhóm 35: Mua bán hàng vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, 
các loại cửa dùng cho xây dựng, đồ gỗ nội thất.  

 

 
(210) 4-2016-32470 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Lam, đỏ, lục, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ nhà hàng 02 GOLD  
(VN) 
Tầng trệt 18-19-20 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1. thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-32471 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và sản xuất Thuận Phát  
(VN) 
110/51 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh; tivi; đầu máy kỹ thuật số; bộ điều chỉnh ánh 

sáng; đầu máy hát karaoke, bộ trộn âm (mixer). 
 

 
(210) 4-2016-32473 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) LANTU COMMERClAL 

lMP&EXP.CO.LTD.OF DONGXING  
(CN) 
A26#.BianMao 
Street.DongXing.FangCheng.GuangXi, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản không còn sống (tôm); hoa quả khô; trứng; sữa và sản phẩm sữa; 

hạt đã chế biến; thạch cho thực phẩm.  
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Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bánh kẹo; ngũ cốc; đồ ăn nhanh có thành phần chính là ngũ cốc 
(snack); bột đậu nành; thạch trái cây (dạng kẹo bánh).  

 

 
(210) 4-2016-32474 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xám, hồng. 
(731) ELE (THAILAND) COMPANY 

LIMITED.   (TH) 
99/167, Village No.13, Bangbuathong 
Sub-District, Bangbuathong District, 
Nonthaburi Province, 11110, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; chế phẩm chống nắng; nước 

thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protêin dùng cho ăn kiêng; chất bổ 
sung anginit dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 
glucoza dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì.  

 

 
(210) 4-2016-32479 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.3.1; A5.5.20; 26.2.7; A25.7.5; 

A26.11.8; 26.5.4 
(731) Công ty TNHH bệnh viện Hồng 

Ngọc   (VN) 
Số 55 phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cứu thương; dịch vụ cho thuê phương tiện vận chuyển bệnh nhân; lữ 

hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức các chuyến du lịch.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải y tế; dịch vụ của kỹ thuật viên chỉnh hình răng giả.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo hội nghị về y khoa; dịch vụ vui chơi giải trí; xuất bản sách và 
ấn phẩm y khoa; triển lãm y khoa; thư viện y khoa.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật vào lâm sàng; thử nghiệm lâm sàng; 
nghiên cứu y khoa; phòng thí nghiệm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà dưỡng lão; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
khu nghỉ dưỡng (resort).  
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Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu khả năng nói; dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ 
dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ cai nghiện; viện điều dưỡng; dịch vụ 
y tế từ xa; dịch vụ phẫu thuật tạo hình; trồng cây dược liệu. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ; dịch vụ ướp xác; bảo quản thi hài; khâm liệm. 
 

 
(210) 4-2016-32483 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 

Tổ dân phố số 1 Thượng, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-32484 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vận tải và Thương mại Xuân 
Hiếu  (VN) 
Đường Lê Thái Tổ, phố Văn Miếu, 
phường Nam Thành, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2016-32487 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.14; A3.9.24; 26.13.1 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US)

1 Monster Way, Corona, California 
92879, U.S.A  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống có thành phần chính là sữa và đồ uống làm từ sữa có chứa cà phê, sô-

cô-la và/hoặc nước ép trái cây; đồ uống làm từ sữa được tạo hương vị và được kết hợp với 
trái cây hoặc kem lạnh.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo; đồ uống có thành phần chính là cà phê; 
đồ uống có thành phần chính là trà; đồ uống có thành phần chính là sô-cô-la, gạo; bột sắn 
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và bột cọ sagu; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá 
lạnh có thể ăn được; đường; mật ong, mật đường; nấm men, bột nở; muối ăn; mù tạc; 
giấm; nước sốt (gia vị); gia vị; đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia. 

 

 
(210) 4-2016-32488 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US)

1 Monster Way, Corona, California 
92879, U.S.A   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2016-32491 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) USUI BRUSH INC.   (JP) 

2-3, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi đựng mỹ phẩm (túi rỗng). 
 

Nhóm 21: Cọ đánh son môi, dụng cụ đánh bóng móng (tay, chân), dụng cụ đánh móng 
(tay, chân) nghệ thuật, cọ vẽ lông mày, dụng cụ đánh móng (tay, chân), cọ trang điểm, 
nắp kim loại để bảo vệ đầu cọ trang điểm, bút thép dùng để vẽ móng (tay, chân) nghệ 
thuật (bút trâm hoặc bút tô dựa trên khuôn có sẵn), hộp đựng cọ trang điểm, túi đựng cọ 
trang điểm, cọ trang điểm mặt, cọ đánh phấn má, cọ vẽ mắt, chổi (cọ) rửa mặt, cọ đánh 
nền mắt, cọ che khuyết điểm, cọ để đánh kem nền dạng lỏng, cọ má hồng, cọ đánh phấn 
phủ, cọ chuốt mi, giá đựng cọ vẽ móng (tay, chân), chai đựng cọ vẽ móng (tay, chân), 
lược chải lông mày, dao để trộn màu dùng trong trang điểm, cọ (dùng cho sơn móng tay 
dạng gel) để vẽ móng nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-32492 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) USUI BRUSH Inc.    (JP) 

2-3, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Cọ đánh son môi, cọ vẽ lông mày, cọ trang điểm mặt, cọ đánh phấn má, cọ vẽ 

mắt, chổi (cọ) rửa mặt, cọ đánh nền mắt, cọ che khuyết điểm, cọ để đánh kem nền dạng 

lỏng, cọ má hồng, cọ đánh phấn phủ, cọ chuốt mi, cọ (dùng cho sơn móng tay dạng gel) 

để vẽ móng nghệ thuật, cọ có đầu bằng thép giống bút (dùng để vẽ móng), cọ trang điểm, 

cọ vẽ móng (tay, chân) nghệ thuật. 
 

 
(210) 4-2016-32493 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) KOSÐ CORPORATION   (JP) 
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mỹ phẩm; thuốc 

nhuộm tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; nước dưỡng tóc; dầu xả; kem hấp dưỡng tóc; bọt 

tạo kiểu tóc; kem tạo kiểu và giữ nếp tóc; keo vuốt tóc; mỹ phẩm dạng nước để tạo kiểu 

tóc. 

 

Nhóm 21: Chổi đánh lông mày; chổi đánh phấn má; chổi đánh nền mắt; chổi đánh phấn 

mắt đầu mút (không dùng cho y tế); lược chải mi mắt; hộp phấn trang điểm không làm 

bằng kim loại quý; chổi đánh son môi và bông phấn trang điểm. 
 

 
(210) 4-2016-32494 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.21; A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1; 1.15.23; 

26.4.9; A26.11.12 

(731) Tổng công ty công nghiệp 
thực phẩm Đồng Nai-một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2016-32498 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ, xanh 

(731) Hoàng Thị Ngọc  (VN) 
305 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức 

khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-32499 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.5; 24.1.1; 3.4.1; A3.4.2 

(591) Đen, trắng, vàng, cam, đỏ, xám 

(731) Trần Bảo Thái  (VN) 
404/69 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-32500 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.8 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hoa Việt úc  
(VN) 
236/53 An Dương Vương, phường 16, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 21: ống hút để uống; que nhựa có gắn bông ở hai đầu dùng để ngoáy tai (tăm bông 

ráy tai).  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: ống hút để uống, que nhựa có gắn bông ở hai đầu dùng để 

ngoáy tai (tăm bông ráy tai).   
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(210) 4-2016-32501 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.6 
(591) Xanh lá cây, hồng, xanh dương, cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Hoa Việt úc  
(VN) 
236/53 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 21: ống hút để uống, que nhựa có gắn bông ở hai đầu dùng để ngoáy tai (tăm bông 
ráy tai).  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: ống hút để uống, que nhựa có gắn bông ở hai đầu dùng để 
ngoáy tai (tăm bông ráy tai).  

 

 
(210) 4-2016-32503 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến   (VN) 

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-32504 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến  (VN) 

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-32505 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) CONTEMPO CO., LTD.   (KR) 

5F 13 Apgujeong-ro 10gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu xả gội đầu; mỹ phẩm; dầu gội đầu; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm.   
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(210) 4-2016-32506 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.2; 7.3.11; A26.11.8; 26.15.15 
(591) Xám, đỏ, xanh dương, cam, trắng, xanh 

ngọc, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Hà Khánh  
(VN) 
366 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu inốc. 
 

Nhóm 40: Gia công inốc.  
 

 
(210) 4-2016-32507 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2016-32508 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A26.11.8; A25.7.21
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2016-32509 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng. 

 
 

(210) 4-2016-32510 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Nâu, vàng, đỏ, da cam, đen, trắng 
(731) Phạm Huy Hoàng  (VN) 

Số nhà 22, tổ 15, phường Bồ Xuyên, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-32511 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Phạm Huy Hoàng  (VN) 

Số nhà 22, tổ 15, phường Bồ Xuyên, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-32512 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; A26.1.18 
(731) POLYWISDOM BIOTECHNOLOGY 

CORPORATION   (TW) 
NO.505, Yuping  Rd., Anping District, 
Tainan City 708, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Tảo rovilla cho tiêu dùng con người hoặc động vật; thực phẩm cho động vật; 
chế phẩm vỗ béo động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ 
béo cho động vật; men cho thức ăn động vật.  

 

 
(210) 4-2016-32513 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Đông Phát  
(VN) 
Cụm công nghiệp Quất Động, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu bảo ôn cách nhiệt: bông thủy tinh, bông khoáng, cao su lưu hóa (cao 

su xốp).  
 

 
(210) 4-2016-32514 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Lương Văn Hiệp  (VN) 

Số nhà 154, tổ 5, khu tái định cư I, 
phường Ngọc Xuân, thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách chuyến cố định.  

 

 
(210) 4-2016-32515 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 26.4.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng, vàng, cam, xanh lá cây đậm 
(731) THAI EDIBLE OIL CO., LTD.  (TH) 

3366/6-8 Soi Manorom, Rama 4 Road, 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được.  
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(210) 4-2016-32516 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; 26.1.4 

(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thúc Hiệu  (VN) 
Số 14 ngách 460/55 đường Thụy Khuê, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử, mua bán kinh doanh online, phụ kiện máy ảnh, đồ chơi 

máy ảnh, phụ kiện công nghệ, đồ chơi công nghệ: kính lọc bảo vệ kính, kính lọc ND, kính 

lọc CPL, lắp đậy ống kính, Balo đựng máy ảnh, túi đựng máy ảnh, chân máy ảnh, chân 

máy quay phim, pin, sạc, đế pin, ngàm chuyển đổi ống kính, ngàm chuyển đổi cỡ kính 

lọc, điều khiển máy ảnh, dây bấm mềm, điều khiển từ xa, tản sáng đèn flash, thiết bị chụp 

macro, thiết bị chống ẩm, thiết bị hỗ trợ quay phim, thiết bị phòng chụp, hộp chụp mẫu 

sản phẩm, đèn chụp ảnh, đèn led, ống kính máy ảnh, máy ảnh, dây deo máy ảnh, dán bảo 

vệ màn hình máy ảnh, thẻ nhớ, đầu đọc thẻ nhớ, cameras giám sát, cameras IP thông 

minh, sạc dự phòng điện thoại, dây sạc điện thoại, củ sạc điện thoại, tai nghe, tai nghe 

blutooth.  
 

 
(210) 4-2016-32517 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thanh Yến  (VN) 
154 đường Phù Đổng, phường Phù Đổng, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô. 
 

 
(210) 4-2016-32518 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Nguyễn Hữu Thắng  (VN) 
Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; bình tắm nước nóng; bếp điện; bếp ga; máy hút mùi; vòi sen.  
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(210) 4-2016-32519 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.17.5 
(731) A&E TELEVISION NETWORKS, LLC  

(US) 
235 East 45th Street, New York, New 
York 10017, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, cụ thể dịch vụ truyền hình, dịch vụ phát các 

video, dịch vụ phát thanh truyền hình trên internet, dịch vụ phát thanh và truyền hình cáp, 
dịch vụ phát thanh truyền hình kỹ thuật số, dịch vụ phát thanh truyền hình qua vệ tinh, 
dịch vụ phát các âm thanh và dịch vụ phát thanh truyền hình qua truyền hình thuê bao; 
dịch vụ truyền phát qua web (webcasting); dịch vụ ghi lại những chương trình phát thanh, 
truyền hình hoặc tạo tập tin âm thanh và video sau đó đăng lên internet, cho phép mọi 
người tải về thiết bị số cá nhân (podcasting); dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ truyền 
qua truyền hình cáp; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ truyền dữ liệu điện tử; dịch vụ 
truyền video theo yêu cầu; dịch vụ truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ thông tin 
liên lạc không dây; dịch vụ cung cấp các phòng chat trực tuyến cho việc truyền tải tin 
nhắn, bình luận và nội dung đa phương tiện giữa các người dùng; cung cấp truy cập cho 
nhiều người dùng vào mạng thông tin máy tính toàn cầu; cung cấp truy cập thông tin liên 
lạc từ xa qua băng thông rộng; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền nội dung âm thanh và 
video qua mạng; dịch vụ truyền dữ liệu qua vệ tinh thông qua mạng máy tính toàn cầu 
trực tuyến; dịch vụ truyền âm thanh và hình ảnh thông qua vệ tinh hoặc các mạng đa 
phương tiện có tương tác; dịch vụ truyền các chương trình phát sóng âm thanh và video kỹ 
thuật số qua mạng máy tính toàn cầu; chương trình phát sóng truyền thanh, truyền hình 
thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ truyền điện tử các hình ảnh, ảnh chụp, hình 
ảnh đồ họa và hình ảnh minh họa qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ truyền dữ liệu 
hoặc hình ảnh nghe nhìn qua mạng máy tính toàn cầu hoặc internet; dịch vụ phát sóng âm 
thanh, video và đa phương tiện qua mạng intemet và mạng truyền thông khác; dịch vụ 
viễn thông dựa trên internet; dịch vụ truyền dữ liệu, âm thanh, video và các tập tin đa 
phương tiện, bao gồm các tập tin tải về được và các tập tin đang truyền phát trực tiếp qua 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ phát chương trình truyền hình cho điện thoại di động; 
dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ truyền dữ liệu không dây thông 
qua điện thoại di động kỹ thuật số; dịch vụ truyền phát video, âm thanh và truyền hình 
trực tiếp trên internet; truyền phát dữ liệu âm thanh và video trực tiếp trên internet; dịch 
vụ truyền các thông tin liên lạc mang thông điệp ngắn [SMS], hình ảnh, lời nói, âm thanh, 
âm nhạc và văn bản giữa các thiết bị viễn thông di động; dịch vụ cung cấp các liên kết 
truyền thông điện tử; dịch vụ tải video lên; dịch vụ gửi video có tương tác; dịch vụ thông 
tin liên lạc bằng trang nhật ký cá nhân (blog) trực tuyến.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ sản xuất chương trình; dịch vụ sản 
xuất chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim điện ảnh; dịch vụ cho thuê phim 
điện ảnh; dịch vụ giải trí dưới hình thức phim điện ảnh; dịch vụ sản xuất các chương trình 
giải trí truyền hình; dịch vụ giải trí dưới hình thức các chương trình truyền hình; dịch vụ 
biên tập các chương trình truyền hình; dịch vụ lập lịch trình truyền hình; dịch vụ cung cấp 
thông tin giải trí thông qua trang web; dịch vụ cung cấp video trực tuyến, không tải về 
được; dịch vụ sản xuất và thu âm thanh; dịch vụ thông tin liên quan đến giải trí được cung 
cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc internet; dịch vụ xuất bản điện tử; dịch vụ 
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cung cấp các ấn phẩm trực tuyến không thể tải về; dịch vụ trò chơi cho mục đích giải trí; 
dịch vụ trò chơi điện tử, cụ thể là, cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến thông qua Internet, 
nền tảng mạng di động, và các mạng máy tính nội bộ.  

 

 
(210) 4-2016-32520 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) PILMICO FOODS CORPORATION  

(PH) 
Kiwalan Cove, Dalipuga, Iligan City 
9200, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng cho động vật (dùng cho mục đích y tế); thuốc thú y.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật (cho lợn, gia cầm và thủy sản); lợn sống; gà giò; gà đẻ 
trứng; thức ăn dinh dưỡng cho động vật (không dùng cho mục đích y tế); các sản phẩm 
phụ của lúa mì (không dùng cho người) như là thức ăn cho động vật mất sừng và lợn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng. 

 

 
(210) 4-2016-32521 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) PILMICO FOODS CORPORATION  

(PH) 
Kiwalan Cove, Dalipuga, Iligan City 
9200, Philippines   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng cho động vật (dùng cho mục đích y tế); thuốc thú y.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật (cho lợn, gia cầm và thủy sản); lợn sống; gà giò, gà đẻ 
trứng; thức ăn dinh dưỡng cho động vật (không dùng cho mục đích y tế); các sản phẩm 
phụ của lúa mì (không dùng cho người) như là thức ăn cho động vật mất sừng và lợn.     

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng.  

 

 
(210) 4-2016-32522 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) PILMICO FOODS CORPORATION  

(PH) 
Kiwalan Cove, Dalipuga, Iligan City 
9200, Philippines   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng cho động vật (dùng cho mục đích y tế); thuốc thú y.    

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật (cho lợn, gia cầm và thủy sản); lợn sống; gà giò, gà đẻ 

trứng; thức ăn dinh dưỡng cho động vật (không dùng cho mục đích y tế); các sản phẩm 

phụ của lúa mì (không dùng cho người) như là thức ăn cho động vật mất sừng và lợn.     

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng.  
 

 
(210) 4-2016-32523 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) PILMICO FOODS CORPORATION  

(PH) 

Kiwalan Cove, Dalipuga, Iligan City 

9200, Philippines   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng cho động vật (dùng cho mục đích y tế); thuốc thú y.    

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật (cho lợn, gia cầm và thủy sản); lợn sống; gà giò, gà đẻ 

trứng; thức ăn dinh dưỡng cho động vật (không dùng cho mục đích y tế); các sản phẩm 

phụ của lúa mì (không dùng cho người) như là thức ăn cho động vật mất sừng và lợn.     

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng.  
 

(210) 4-2016-32524 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) PILMICO FOODS CORPORATION  

(PH) 

Kiwalan Cove, Dalipuga, Iligan City 

9200, Philippines   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng cho động vật (dùng cho mục đích y tế); thuốc thú y.    

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật (cho lợn, gia cầm và thủy sản); lợn sống; gà giò, gà đẻ 

trứng; thức ăn dinh dưỡng cho động vật (không dùng cho mục đích y tế); các sản phẩm 

phụ của lúa mì (không dùng cho người) như là thức ăn cho động vật mất sừng và lợn.     
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng.  
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(210) 4-2016-32526 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đen; vàng; trắng, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giao nhận 
vận tải VCM  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà văn phòng Hà Nội 
Group, số 442 Đội Cấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 

du lịch lữ hành quốc tế nội địa.  
 

 
(210) 4-2016-32528 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết bị viễn 

thông truyền hình Ưng Bình 
Châu  (VN) 
44C đường Cư Xá Tự Do, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu thu kỹ thuật số truyền hình cáp; ăng - ten parabon; hệ thống camera quan 

sát - báo cháy - báo trộm; hệ thống chữa cháy. 
 

Nhóm 35: Mua bán đầu thu kỹ thuật số truyền hình cáp, ăng - ten parabon, hệ thống 
camera quan sát - báo cháy - báo trộm - hệ thống chữa cháy. 

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp. 

 

(210) 4-2016-32529 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí   (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2016-32530 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) LAUREATE EDUCATION, INC.   (US) 

650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, United States  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và dịch vụ giáo dục trực tuyến, cụ thể là cung cấp các khoá 

đào tạo ở trường cao đẳng, đại học và sau đại học; dịch vụ giáo dục và dịch vụ giáo dục 
trực tuyến, cụ thể là cung cấp các khoá đào tạo ở cao đẳng, đại học và sau đại học thông 
qua mạng lưới các trường học.  

 

 
(210) 4-2016-32537 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) L.B.S LABORATORY LTD.,PART.  

(TH) 
602 Sol Panichanant, Sukhumvit 71 Rd, 
Bankok 10110 Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32538 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nhân Vy Cường  (VN) 
Số 18, đường số 9, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32539 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nhân Vy Cường  (VN) 
Số 18, đường số 9, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32540 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nhân Vy Cường   (VN) 
Số 18, đường số 9, cư xá Bình Thới, 

phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32541 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nhân Vy Cường  (VN) 
Số 18, đường số 9, cư xá Bình Thới, 

phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32542 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nhân Vy Cường  (VN) 
Số 18, đường số 9, cư xá Bình Thới, 

phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-32543 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nhân Vy Cường  (VN) 
Số 18, đường số 9, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32546 (220) 18.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Mi Sa   (VN) 
26 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm đánh răng (kem đánh răng).  
 

Nhóm 05: Thuốc xịt xua đuổi côn trùng; băng vệ sinh; tã giấy (bỉm); bông thấm hút; gạc 
y tế; cồn cho dược phẩm; tã lót trẻ sơ sinh. 

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn đi ốt phát quang (đèn Led); hệ thống và máy làm lạnh.  

 

Nhóm 16: Khăn làm bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy dùng để tẩy trang.  
 

Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai; bàn chải; bàn chải đánh răng.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2016-32548 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Tam Long   (VN) 
Số nhà 1039, đường Giải Phóng, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gỗ lát sàn, gỗ tấm nguyên liệu, vách ngăn 
tường bằng gỗ, phào chân tường.  

 

 
(210) 4-2016-32550 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.4; 2.9.22; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, trắng, xám, xám đậm, xám 

nhạt, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, nâu, 
nâu nhạt, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIPHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32551 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HUAMEI ENERGY-SAVING 

TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.  
(CN) 
Liugezhuang, Dacheng County, Hebei 
Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su tổng hợp; cao su, thô hoặc bán thành phẩm; mối nối ống, không bằng 

kim loại; ống mềm không bằng kim loại; vật liệu không dẫn điện để giữ nhiệt; tấm và ống 
giữ nhiệt bằng sợi thủy tinh; sợi khoáng vật [cách điện, cách nhiệt]; len thuỷ tinh để cách 
điện, cách nhiệt; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; hợp chất chống ẩm cho các 
toà nhà. 

 

 
(210) 4-2016-32552 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.8; 1.5.1; 1.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển trắng , xám 

(540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Tùng  (VN) 
121 A tổ 20, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Nồi hơi đốt bằng gaz, nồi hơi dùng gaz, nồi hơi dùng khí đốt, nồi hơi để đốt 
nóng, nồi hơi cấp nhiệt, nồi hơi của xưởng giặt là.  

 
Nhóm 25: Quần áo, trang phục, quần áo thể dục, áo nịt len thể thao, áo lót thể thao, bộ 
quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-32553 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.8; 7.1.6; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ xuất nhập khẩu Bảo 
Hưng   (VN) 
Số 75 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-32554 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại & dịch vụ Tuấn Vũ  (VN) 
Tổ dân phố Quyển Thượng, phường Kỳ 
Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-32555 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; 24.13.1; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ nhà 
đẹp Việt  (VN) 
Số 10A, tổ 30, ngõ 255 đường Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn, xà phòng. 
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(210) 4-2016-32556 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.15.15; 26.15.9 

(731) Công ty TNHH ALPHA CHEMICAL  
(VN) 
A3 đường 15B nối dài Nguyễn Lương 

Bằng, phường Phú Mỹ, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: thiết bị sản xuất phân bón, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, các loại 

thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 

thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc 

diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng.  
 

 
(210) 4-2016-32557 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH ALPHA CHEMICAL  
(VN) 
A3 đường 15B nối dài Nguyễn Lương 

Bằng, phường Phú Mỹ, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: thiết bị sản xuất phân bón, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, các loại 

thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 

thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc 

diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng.  
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(210) 4-2016-32558 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH ALPHA CHEMICAL  

(VN) 
A3 đường 15B nối dài Nguyễn Lương 
Bằng, phường Phú Mỹ, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 
diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: thiết bị sản xuất phân bón, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, các loại 
thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 
thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc 
diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng.  

 

 
(210) 4-2016-32559 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.1.18; 26.1.2 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và xây dựng Hùng 
Vương   (VN) 
Số 47 phố Võng Thị, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Pin; ắc quy; dây đẫn điện, sợi cáp quang, thiết bị phân phối, điều khiển và 
chuyển mạch điện, thiết bị điều chỉnh ánh sáng đèn điện.  

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, bao gồm: bóng đèn điện bóng đèn 
chiếu sáng dùng cho công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, công trình công cộng; 
thiết bị khuếch tán ánh sáng.  

 
Nhóm 37: Thi công lắp đặt và sửa chữa: hệ thống điện, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa 
cháy, hệ thống chống trộm, hệ thống chống sét, hệ thống camera quan sát.  

 

 
(210) 4-2016-32560 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Anh ngữ 
Apax  (VN) 
Số 149 Trung Kính, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; mua bán máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi máy vi tính, phần mềm tin học, mua bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm phục 
vụ cho học tập; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục bao gồm dịch vụ giáo dục tại tất cả các cấp, các loại hình 
như: tiểu học, trung học, mầm non, đại học, ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ 
dạy nghề; cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến; dịch vụ đánh giá, kiểm tra giáo dục; tổ 
chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình phần cứng và phần mềm máy vi tính; tư vấn trong thiết kế và 
phát triển phần cứng máy tính; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế website; tạo lập và duy 
trì trang tin điện tử cho người khác. 

 

 
(210) 4-2016-32562 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại LHT  (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Báo điện tử; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm; báo; tạp chí; bản tin. 
 

 
(210) 4-2016-32563 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại LHT  (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xổ số, vé số.  

 

 
(210) 4-2016-32564 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vascara  (VN) 
189A Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng 
cáo. 
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(210) 4-2016-32565 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vascara  (VN) 
189A Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng 
cáo. 

 

 
(210) 4-2016-32566 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vascara  (VN) 
189A Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng 
cáo. 

 

 
(210) 4-2016-32568 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm và thương mại 
Sohaco  (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng ( dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-32569 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; 26.3.23 
(591) Vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải Tân 
Ngọc Long  (VN) 
B13 đường Phú Thuận, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không, vận tải trên không, vận tải hàng không; vận tải 
bằng tàu thuyền; môi giới vận tải [gửi hàng hóa]; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa], 
vận tải.  

 

 
(210) 4-2016-32572 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.13.10; 1.13.1; 1.5.1; 24.15.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

d−ong nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn 
truyền thông DNU  (VN) 
656/65/6 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại: tổ chức hội chợ, triễn lãm, hội nghị 

cho mục đích bán hàng, và quảng cáo; quảng cáo thương mại; nghiên cứu thị trường và 
thăm dò dư luận.  

 

 
(210) 4-2016-32573 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.17.20; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIDAGO   (VN) 
Tầng 8, toà nhà hỗn hợp, lô C 1, Lê Văn 
Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; đấu giá.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  
 

 
(210) 4-2016-32574 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
học Hồng Đức   (VN) 
Số 09 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-32575 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
học Hồng Đức  (VN) 
Số 09 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-32576 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.13.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) 1. Viện Điện Tử - viện Khoa Học 
và Công Nghệ Quân Sự  (VN) 
17 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng công trình Vật Liệu Xây 
Dựng  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xoa bóp; thiết bị tập 

luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y 
tế. 

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; 
thiết bị khử trùng không khí; thiết bị khử mùi; máy khử trùng nước bằng ozone và tia cực 
tím; máy khử độc thực phẩm bằng khí ozone. 

 

 
(210) 4-2016-32577 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH Tình Media  (VN) 

C4/7 khu biệt thự Ciputra, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sản xuất các chương trình giải trí.  
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(210) 4-2016-32578 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Như Hải  
(VN) 
Cụm CN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình 
Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-32579 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Agrilife Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 4, khu B tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện. 

 

 
(210) 4-2016-32580 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá non, xanh lá cây 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Green Garden  (VN) 
P606, khu B, tòa nhà Indochina, 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân ủ/phân trộn; guano (phân chim/phân gà/phân vịt) dùng làm phân 

bón/phân bón tự nhiên làm từ phân chim, gà, vịt); phân bón dùng trong nông nghiệp. 
 
 

(210) 4-2016-32581 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Mang Thanh Thi  (VN) 
224 ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-32582 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.13.25; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thời trang Phong 
Dung  (VN) 
Số 16, ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Xuân, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu (thuộc nhóm này).  

 

 
(210) 4-2016-32584 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.19; A25.3.3 
(591) Vàng cam, hồng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Thế Giới Trẻ  (VN) 
1017/23 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ định vị, thiết bị định vị.  

 

 
(210) 4-2016-32585 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đỏ(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Thanh Trang  (VN) 
208/88 đường số 5, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa.  
 

 
(210) 4-2016-32586 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty liên doanh Medevice 
3S  (VN) 
53 khu phố 5, thị trấn Chơn Thành, 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2016-32588 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.8; 3.1.27; 20.5.25; 25.1.6; 24.15.2; 

25.5.25; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

mạ, tím, hồng, nâu vàng, trắng, đen, ghi, 
đỏ, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nga  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy.  

 

 
(210) 4-2016-32589 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Đức Phương  (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2016-32590 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.3; 20.5.25; A5.5.20; A5.3.13; 5.3.20; 

A5.5.22; 26.1.2 
(591) Vàng, nâu, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Ước  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 

 
 

(210) 4-2016-32592 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.7.6; 2.9.4; 3.9.14; A3.9.24 
(591) Xanh cửu long, xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đoàn Văn 
Khánh  (VN) 
Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, phụ kiện điện thoại, sim thẻ.  
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(210) 4-2016-32593 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ Đại Thắng  (VN) 
78-80 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu để bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2016-32596 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.3.9; 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; 2.9.23; 

2.9.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, tím xanh, 

hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hải  (VN) 
Xóm 4, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 
hoặc thú y; thực phẩm cho em bé.  

 

 
(210) 4-2016-32597 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.4; 26.3.2; 25.5.1; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ mai 
táng trại hòm Cường Phúc 
Thọ  (VN) 
18/185 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Mai táng. 
 

(210) 4-2016-32598 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14; A1.1.5; 3.4.11; A3.4.22 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Sao Việt HT  (VN) 
Lý Nhân, Hòa Chính, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2016-32599 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.1; 5.3.20; 3.7.21; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Diệu Trần  (VN) 
210/46 đường Tố Hữu, phường Lộc Sơn, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-32600 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Đỏ, vàng cam, xanh lá chuối 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn 
Khánh  (VN) 
Khối 6, thị trấn Con Cuông, huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo bánh trung thu nhân thập cẩm.  

 

 
(210) 4-2016-32601 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hải 
Đăng An   (VN) 
212B Yên Khê Hạ, xã Lạc Lâm, huyện 
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  

 

 
(210) 4-2016-32602 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.15.15; 25.1.25; 

3.7.14 
(591) Xanh, đỏ, nâu, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Hân Vinh  
(VN) 
Khu Đông Anh 2, thị trấn Nam Ban, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-32603 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón Bảo 
Bảo Anh  (VN) 
Số 146/8 ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-32604 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phân bón Bảo 
Bảo Anh   (VN) 
Số 146/8 ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-32606 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ khí chính 
xác VN-J   (VN) 
Tổ Yên Phúc, phường Biên Giang, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt. 

 

 
(210) 4-2016-32622 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.3.1; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đại Lộc  (VN) 
Cụm 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; trang phục dệt kim, bộ quần áo, đồng phục; quần áo 
lót mặc bên trong.  

 

(210) 4-2016-32623 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24; A5.1.5; A5.1.16 
(731) NEWMAKENATURE CO,.LTD   (KR) 

B02ho, 23-11 Hyoryeong-ro 60-gil, 
Seocho-gu, Seoul, 06721 Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, đồ trang điểm nền; đồ trang điểm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm mỹ 

phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm (dạng lỏng) dùng để chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng 
để chăm sóc da; kem dùng cho mắt (đồ trang điểm); chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người 
thon thả; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; nước hoa; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng làm đẹp; dầu gội đầu; dầu gội đầu cho trẻ 
em; nước rửa tóc (dầu gội dưỡng tóc); dầu gội đầu cho động vật cảnh; chế phẩm mỹ phẩm 
chống nắng; lông mi giả; chế phẩm để vệ sinh thân thể; tinh dầu; chất pha chế dầu thơm; 
chế phẩm làm trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc đánh răng; kem 
đánh bóng.  

 

 
(210) 4-2016-32624 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) HYATT INTERNATIONAL 

CORPORATION   (US) 
71S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, 
IL 60606, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ tổ hợp khách sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ khách 

sạn bên đường cho khách vãng lai; dịch vụ chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ làm đại lý du lịch 
chuyên đặt trước chỗ ở tạm thời tại khách sạn; dịch vụ khách sạn chuyên biệt được mô tả 
như là một phần của chương trình cung cấp dịch vụ cao cấp cho các khách hàng đặc biệt; 
dịch vụ khách sạn gồm chương trình khuyến mãi dành cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho 
khách hàng, các tiện nghi và phần thưởng cho các khách hàng là thành viên thường xuyên 
của khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu và cốc tai; dịch vụ quán 
rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê nơi tổ chức 
các bữa tiệc lớn (do nhà hàng thực hiện) và cung cấp không gian tổ chức cho các sự kiện 
đặc biệt; cho thuê nơi tổ chức hội nghị, triển lãm và hội thảo; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn và đồ thuỷ tinh dùng cho hội nghị, triển lãm, hội thảo, các sự kiện xã hội khác và 
dùng cho các bữa tiệc lớn; cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2016-32625 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.6; 3.1.16; 26.1.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH HOT MIU MIU  
(VN) 
2b Nguyễn Thiệp, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo váy; quần áo da; quần áo giả da; quần áo; trang phục; váy. 
 

 
(210) 4-2016-32626 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón Vinh 
Phát   (VN) 
28/10 Lê Thị Hồng, khu phố 13, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón cho nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-32628 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Cơ sở Huỳnh Ký  (VN) 

Số 2 Bis, Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 29: Vịt quay; heo quay; gia cầm sơ chế đóng gói (vịt, gà); thịt; trứng. 

 
Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh mì; bột ngũ cốc; kem ăn; gạo. 

 
Nhóm 35: Mua bán: bánh, kẹo, bánh mì, bọt ngũ cốc, kem ăn, gạo, gia cầm chế biến ( vịt, 
gà, heo, bò), thịt, trứng, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm đã chế biến từ thịt và hải sản, 
thực phẩm ăn liền (mì, cháo); xúc tiến thương mại; quảng cáo; tiếp thị để bán hàng.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn nhanh; quán cà phê; quán mì; quán phở; dịch vụ 
cung cấp thức ăn từ nhà hàng. 
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(210) 4-2016-32642 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.3.6; 26.7.25; 26.13.25 

(731) LU QING YU   (CN) 

Room 909, Yilianyuan,Yijing Garden, 

Dashi Town, Panyu District, Guangzhou, 

Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 28: Dây căng vợt; quả cầu lông; vật dụng bảo vệ ống chân [dụng cụ thể thao]; ván 

trượt có bánh lăn; giầy trượt pa-tanh.  
 

 
(210) 4-2016-32648 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4; A26.11.9; 26.4.9; 26.13.25 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Mẫn  (VN) 
246/45A đường Đồng Đen, phường 10, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-32660 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-32661 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 24.5.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng, xám 

(731) Công ty cổ phần MISA   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn).  

 

 
(210) 4-2016-32662 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ điều dưỡng Tâm Đức  
(VN) 
744/4 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ hộ lý.  

 

 
(210) 4-2016-32663 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) vàng cam, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nhật Nam   (VN) 
Nhà số 4, ngõ 346, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-32664 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) LIPSY LIMITED   (GB) 

Desford Road, Enderby, Leicester, 
Leicestershire LE19 4AT, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh 

dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng; dầu thơm; nước thơm cô-lô-nhơ; nước xịt 

thơm cơ thể; chế phẩm trang điểm; mỹ phẩm làm đẹp; mỹ phẩm dùng cho cơ thể và chăm 

sóc sắc đẹp; chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế phẩm trang điểm dạng kem hoặc nước 

thơm; chế phẩm mỹ phẩm, cụ thể là chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc móng, 

chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm trang điểm mắt, chế phẩm chăm sóc khuôn mặt, chế 

phẩm chăm sóc đôi chân, chế phẩm chăm sóc tay, chế phẩm cho móng, nước sơn bóng 

cho móng, chất màu dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; chất 

khử mùi cơ thể; xà bông; miếng bọt biển đã tẩm sẵn xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể; 

bột tan (talc) trang điểm; dầu tắm và gội, gel tắm và gội, kem tắm và gội, sữa tắm và gội, 

bọt tắm và gội; xà phòng tắm dạng hạt; xà phòng tắm dạng tinh thể; muối tắm; mỹ phẩm 

trang điểm. 

 

Nhóm 18: Túi và túi xách tay, vali, túi du lịch, ví đựng danh thiếp, ví đựng séc, túi/bao 

nhỏ, túi đựng mỹ phẩm [chưa có đồ bên trong]; vali đựng giấy tờ/tài liệu, cặp đựng giấy 

tờ/tài liệu, túi nhỏ đựng đồ đi đường, túi xách đi chợ, balô, cặp da, túi đựng đồ thể thao và 

giải trí, túi đựng giày và bốt, ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong], ví tiền, túi 

cầm tay cho phụ nữ, bộ yên cương, ví/hộp đựng chìa khóa, ô, dù/lọng; dây đeo túi bằng da 

thuộc. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, thắt lưng cho trang phục.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến việc bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, quần áo 

thể thao, trang sức, đồng hồ, túi, kính đeo mắt, phụ kiện thời trang, phụ kiện/linh kiện cho 

điện thoại di động, phụ kiện/linh kiện cho điện thoại thông minh, phụ kiện/linh kiện cho 

máy vi tinh, phụ kiện/linh kiện cho máy tính bảng, mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm làm 

đẹp; dịch vụ bán lẻ liên quan đến băng đĩa âm thanh, vi-đê-ô và phim. 
 

 
(210) 4-2016-32665 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, hồng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thanh Yên SG  (VN) 
95 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp (spa); dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ 

tư vấn làm đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ trang điểm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1938 

(210) 4-2016-32666 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.26; 2.1.8; 26.13.1 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương 

nhạt, xanh dương đậm, trắng, vàng đồng 
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn phủ; véc ni; sơn; chất pha loãng cho sơn; chất tạo màu [tất cả 

là phụ gia cho thuốc màu, véc ni hoặc sơn]; chất bảo quản chống rỉ sét và chống hư hỏng 
gỗ; chế phẩm sơn lót (trong sơn tự nhiên); chất nhuộm màu gỗ. 

 
Nhóm 42: Tư vấn về việc thiết kế phong cách trang trí, lựa chọn phong cách trang trí, lựa 
chọn các sản phẩm trang trí và lựa chọn màu sắc cho thuốc màu, vecni, sơn và chất 
nhuộm màu gỗ; dịch vụ phối màu (thiết kế/kỹ thuật); chọn màu sắc tương hợp (thiết kế kỹ 
thuật).  

 

 
(210) 4-2016-32667 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) TAKARA BELMONT CORPORATION  

(JP) 
1 - 1, Higashi-Shinsaibashi 2-Chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc (màu bền); thuốc nhuộm tóc (màu phai nhanh); hyđro 

peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm xử lý tóc (ủ và hấp tóc). 

 
 

(210) 4-2016-32668 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(731) TAKARA BELMONT CORPORATION  

(JP) 
1 - 1, Higashi-Shinsaibashi 2-Chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và da đầu (mỹ phẩm); nước xức tóc; keo xịt tóc; chế 

phẩm tạo kiểu tóc; sáp vuốt tóc; mousse và gel tạo kiểu tóc; sáp thơm bôi tóc dùng cho 
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mục đích mỹ phẩm; mỡ dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm sạch da đầu; nước thơm 
làm sạch da đầu; kem và nước thơm xử lý da dầu không chứa thuốc; dầu gội dùng cho da 
đầu; dầu gội đầu; dung dịch để nhuộm tóc; dầu xả tóc; chế phẩm xử lý tóc (ủ và hấp tóc); 
xà phòng dùng cho cơ thể; chế phẩm nuôi dưỡng tóc để ngăn ngừa giảm gàu và rụng tóc 
[cho mục đích mỹ phẩm]; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy da chết [mỹ 
phẩm]; sữa rửa mặt; nước thơm để xức sau khi tắm; nước hoa hồng; nước thơm dùng để 
cạo râu; nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm mỹ phẩm để dưỡng ẩm da mặt, hoặc 
nước thơm,kem dầu dưỡng ẩm da mặt; chất khử mùi dùng cho người, chất chống đô mồ 
hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm rám nắng [mỹ 
phẩm]. 

 

 
(210) 4-2016-32669 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) TAKARA BELMONT CORPORATION  

(JP) 
1 - 1, Higashi-Shinsaibashi 2-Chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và da đầu (mỹ phẩm); nước xức tóc; keo xịt tóc; chế 

phẩm tạo kiểu tóc; sáp uốn tóc; mousse và gel tạo kiểu tóc; sáp thơm bôi tóc dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; mỡ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm xử lý tóc (ủ và hấp tóc); 
chế phẩm nuôi dưỡng tóc để ngăn ngừa giảm gàu và rụng tóc [cho mục đích mỹ phẩm]. 

 

 
(210) 4-2016-32680 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Medi 

Long Biên  (VN) 
Số 32, phố Việt Hưng, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu các 
sản phẩm gồm: thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất.  

 
Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ tư vấn sức khỏe. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1940 

(210) 4-2016-32681 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Dược Vật tư Y tế Hà Nội  (VN) 
Số 17, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế; bàn mổ; thiết bị chiếu tia X quang cho mục đích y tế; 

thiết bị nha khoa, dùng điện; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2016-32682 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Dược Vật tư Y tế Hà Nội  (VN) 
Số 17, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế; bàn mổ; thiết bị chiếu tia X quang cho mục đích y tế; 

thiết bị nha khoa, dùng điện; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2016-32683 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Dược Vật tư Y tế Hà Nội  (VN) 
Số 17, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế; bàn mổ; thiết bị chiếu tia X quang cho mục đích y tế; 

thiết bị nha khoa, dùng điện; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1941 

(210) 4-2016-32684 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dược Vật tư Y tế Hà Nội   (VN) 
Số 17, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế; bàn mổ; thiết bị chiếu tia X quang cho mục đích y tế; 

thiết bị nha khoa, dùng điện; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2016-32686 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-32687 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-32688 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - 
Kiên Giang  (VN) 
Đường D1, D2 khu công nghiệp Thạnh 
Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, 
tỉnh Kiên Giang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1942 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, 

mứt quả. 

 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2016-32689 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Năm Hương 
Dừa  (VN) 
31 Từ Văn Tư, phường Phú Trinh, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-32700 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32701 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1943 

(210) 4-2016-32702 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32703 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32704 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32705 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1944 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32706 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32707 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32708 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1945 

(210) 4-2016-32709 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32710 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.9; A26.11.8; A25.7.21; 26.13.25; 

7.3.15 

(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Mau Chí  (VN) 
355/9 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 22: Dây buộc để đóng gói.  
 

 
(210) 4-2016-32711 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10; 26.15.15 

(591) Xám, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH PARKER 
RANDALL Việt Nam  (VN) 
57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn thuế; kiểm toán thông tin tài chính; kiểm toán báo cáo 

quyết toán dự án; kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài 

chính hàng năm); kiểm toán nội bộ; kiểm toán tuân thủ; kiểm toán hoạt động; kiểm toán 

báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế; kiểm toán báo cáo tài 

chính; dịch vụ làm thủ tục về thuế.  
 

Nhóm 36: Các dịch vụ tài chính; dịch vụ soát xét báo cáo tài chính; dịch vụ định giá tài 

sản; tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tư vấn tài chính; kiểm tra 

thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước; dịch vụ thẩm định giá tài sản.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1946 

(210) 4-2016-32712 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

hoá chất tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  (VN) 
Số 09 A Phạm Văn Nghị, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát; nước uống đóng chai.  
 

 
(210) 4-2016-32713 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Lý Phước Thành   (VN) 
25/23 Bà Ký, phường 9, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 07: Các loại van công nghiệp như là: van xả hơi; van áp lực [bộ phận của máy 

móc]; xi lanh nồi hơi [bộ phận máy móc]; khớp nối [bộ phận của máy móc]; ống nồi hơi 

[bộ phận của máy]; bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ].  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp như là: van xả hơi, van áp lực [bộ phận của 

máy móc], xi lanh nồi hơi [bộ phận máy móc], khớp nối [bộ phận của máy móc], ống nồi 

hơi [bộ phận của máy], bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ].  
 

 
(210) 4-2016-32714 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.1.1; A25.3.3; 3.1.16 

(591) Đỏ, trắng, đen, xanh 

(540) 

 

(731) Trần Quang Thành  (VN) 
44M khu phố 3, phường Hiệp Thành, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 09: Cuộn đánh lửa; mobin đèn; IC; sạc ổn áp; mô tơ đề (củ đề); dây đồng hồ (dây 

công tơ mét).  
 

Nhóm 12: Vỏ xe; ruột xe (săm lốp); cao su gác chân; cần số; cần khởi động; cần thắng; 

căm xe; bố thắng; dây thắng; dây ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe máy và phụ tùng xe máy.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1947 

(210) 4-2016-32715 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.3.1; 5.5.16; A5.5.21; 4.5.1 

(591) Hồng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Sen BEAUTY  (VN) 
Số 214, tổ 4C, khu phố Tân Hiệp, 

phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa tắm, kem chống nắng, kem dưỡng da, serum 

dưỡng da, mặt nạ.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa.  
 

 
(210) 4-2016-32716 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32717 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1948 

(210) 4-2016-32718 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32719 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32720 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32721 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1949 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32722 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32723 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32724 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1950 

(210) 4-2016-32725 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32726 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32727 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1951 

(210) 4-2016-32728 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32729 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32730 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32731 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1952 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.   
 

 
(210) 4-2016-32732 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.   
 

 
(210) 4-2016-32733 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32734 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1953 

(210) 4-2016-32735 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32736 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32737 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.   
 

 
(210) 4-2016-32738 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1954 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.   
 

 
(210) 4-2016-32739 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32740 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32741 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1955 

(210) 4-2016-32742 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32743 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32744 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32745 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1956 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32746 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.   
 

 
(210) 4-2016-32747 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.   
 

 
(210) 4-2016-32748 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1957 

(210) 4-2016-32749 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên    (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32750 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32751 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 
 

(210) 4-2016-32752 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1958 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32753 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-32754 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH du thuyền Sông 
MEKONG   (VN) 
Số 11.O, khu dân cư Miếu Nổi, phường 

3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 

hàng bóa và vận chuyển hành khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-32756 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 11.3.18; 26.1.1; A25.7.21; A13.3.7 

(591) Đỏ, nâu đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
đồ uống F1  (VN) 
158 Thành Thái, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán bia; dịch vụ quán cà phê, nước giải khát; dịch 

vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1959 

(210) 4-2016-32757 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1; A26.11.12; 

26.11.3; 3.7.17 
(591) Đen, hồng tím, đỏ đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 

xuất Phạm Gia  (VN) 
Số 55B, ngõ 208 đường Tam Trinh, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; cà vạt; khẩu trang (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-32758 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đỏ, xanh tím than đậm 
(731) WEI YONG CHAO   (CN) 

Number 24-1, Wei Yan Village, Pan 
Zhuang Town, Lin Qing City, Shan Dong 
Province, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn).  

 

 
(210) 4-2016-32759 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh Mellow Việt Nam   (VN) 
Lô 43 N1, KĐT đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Võ Cường, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt (gia súc, gia cầm, thú săn); thủy hải sản (không còn sống); trái cây được 

bảo quản; rau đã được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản; các con động vật còn 
sống gồm gia súc, gia cầm, thủy hải sản.  
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: thịt (gia súc, 

gia cầm, thú săn), thủy hải sản (không còn sống), trái cây được bảo quản, rau đã được bảo 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1960 

quản, thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản, các con động vật còn sống 

gồm gia súc, gia cầm, thủy hải sản; quản lý kinh doanh thương mại.  
 

 
(210) 4-2016-32761 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.17.11; 2.9.14; A2.9.15; 1.5.1 

(591) Xanh dương, đỏ, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Nam 
Nhân Tâm  (VN) 
10 Sao Mai, phường 7, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư.  
 

 
(210) 4-2016-32762 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.3.1 

(591) Xanh lá, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nhà hàng Hoa Thiên  
(VN) 
36/21-23 Phạm Văn Nghị Bắc, Sky 

Garden 2, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-32763 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.5.1; A11.3.3; A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kafein House  
(VN) 
349 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ cà phê, giải khát (do nhà hàng thực hiện).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1961 

(210) 4-2016-32766 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Cường  (VN) 
Số 11, ngõ 96/2, đường Ngô Gia Tự, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động 
cơ) và vật liệu cháy sáng; nến, bấc dùng để thắp sáng.  

 

 
(210) 4-2016-32767 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.7.6; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, đen, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Đoàn Quốc Quỳnh   (VN) 
16/10 đường 12, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; môi giới vận tải; cho thuê xe chở khách; tham 
quan [du lịch]; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các 
cuộc đi chơi trên biển. 

 

 
(210) 4-2016-32770 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại NEWPRO  (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  
 

(210) 4-2016-32771 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại NEWPRO  (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1962 

(210) 4-2016-32772 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại NEWPRO  (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  

 

 
(210) 4-2016-32773 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại NEWPRO  (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  
 

 
(210) 4-2016-32774 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh, trắng 
(731) MALAYSIAN MOSAICS SDN BHD  

(MY) 
21st Floor, Menara Hap Seng, 1&3 Jalan 
P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát ceramic.  
 

 
(210) 4-2016-32775 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phượng Khanh  (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina 
Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa khô; mua bán nụ hoa; mua bán cành hoa; mua bán bó hoa; mua 

bán hoa tươi. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1963 

(210) 4-2016-32776 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phượng Khanh   (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina 
Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa khô, nụ hoa, cành hoa, bó hoa, hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2016-32777 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phượng Khanh   (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina 
Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa khô, nụ hoa, cành hoa, bó hoa, hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2016-32778 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phượng Khanh   (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina 
Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa khô, nụ hoa, cành hoa, bó hoa, hoa tươi.  

 

 
(210) 4-2016-32779 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.16; 6.1.2; 26.1.2; 5.9.15; 5.9.6 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá 

cây 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Lệ Hằng  

(VN) 
Số 550, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1964 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; muối ăn; muối ớt; muối tiêu; muối sả.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gia vị, muối ớt, muối ăn, muối tiêu, muối sả.  
 

 
(210) 4-2016-32780 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Chu Văn Bộ  (VN) 

Xóm 8, xã Xuân Châu, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32781 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Chu Văn Bộ  (VN) 

Xóm 8, xã Xuân Châu, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32782 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Chu Văn Bộ   (VN) 

Xóm 8, xã Xuân Châu, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế phần mềm tin học; thiết kế website. 

 

 
(210) 4-2016-32783 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
thương mại Á Mỹ  (VN) 
Số 69, phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1965 

(511)   Nhóm 09: Màn hình chiếu, màn hình chiếu điện, bảng tương tác, phần mềm tương tác.  
 

 
(210) 4-2016-32784 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Đen, đỏ 
(731) Phan Lạc Việt  (VN) 

Thôn Si Chợ, xã Hữu Bằng, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ gia dụng; đồ gỗ văn phòng; đồ gỗ nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, 

kệ. 
 

 
(210) 4-2016-32785 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh  (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2016-32786 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1966 

(210) 4-2016-32787 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-32788 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-32790 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

đen, đỏ 

(731) Công ty cổ phần xây dựng địa 
ốc Xanh  (VN) 
307/6 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; mua bán căn hộ; môi giới bất động sản. 
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1967 

(210) 4-2016-32791 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xây dựng địa 

ốc Xanh   (VN) 
307/6 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; mua bán căn hộ; môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-32792 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.12 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) Trần Quốc Duy  (VN) 

220 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví (bóp); va li; vật trang trí làm bằng da; da thuộc. 
 

Nhóm 25: Quần áo; cà vạt; giày dép; mũ (nón); thắt lưng; tất (vớ).  
 

Nhóm 35: Mua bán mặt hàng thời trang và phụ kiện (quần áo, giày dép, phụ kiện thời 
trang, túi xách, ba lô, ví bóp, va li, vật trang trí bằng da, da thuộc, quần áo lót, cà vạt, mũ 
nón, thắt lưng, tất); mua bán hóa mỹ phẩm; mua bán trang sức bằng vàng bạc đá quý; mua 
bán trang phụ kiện làm đẹp (mi giả, đồ trang điểm làm đẹp); mua bán trang thiết bị thể 
dục thể thao và chăm sóc sức khỏe; mua bán hàng trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2016-32796 (220) 19.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 18.3.23; 18.3.2; A26.11.9; 26.1.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại dịch vụ 
Thanh Duy Phương  (VN) 
62 đường 53, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ đóng tàu theo yêu cầu của khách hàng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1968 

(210) 4-2016-32799 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4 
(591) Xanh lá, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển VLL  (VN) 
Số 445/2A, đường Nơ Trang Long, 
phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn sợi đốt; đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm; đèn 

treo; đèn điện; đèn; bóng đèn; bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn i-ốt phát quang 
[LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đui đèn điện. 

 
Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi 
ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này thông qua trang web; mua bán 
thông qua trang web: thiết bị chiếu sáng; mua bán các thiết bị chiếu sáng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-32800 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1 
(591) Xanh dương, đen, nâu nhạt, vàng nhạt 
(731) Dương Thị Nghi  (VN) 

Tổ 2, khu 3, phường Hòn Gai, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; chế phẩm làm từ sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa chua; sữa chua có 

hương vị; sữa chua uống; váng sữa.  
 

 
(210) 4-2016-32801 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 17.2.17 
(591) Vàng, trắng, nâu đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Trần 

Thị Tuyết Lan   (VN) 
Số 301, tổ 26, khu 7, phường Quang 
Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1969 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc; kim cương, đá quý, đồ trang sức; nữ trang, đồ trang sức từ 
đá quý nhân tạo, hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ], ngọc trai [đồ trang sức], tượng nhỏ 
bằng kim loại quý; trưng bày sản phẩm liên quan đến vàng bạc, kim cương, đá quý, đồ 
trang sức, nữ trang, đồ trang sức từ đá quý nhân tạo, hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ], 
ngọc trai [đồ trang sức], tượng nhỏ bằng kim loại quý; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm 
vàng bạc, đá quý, đồ trang sức trên phương tiện truyền thông cho mục dích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2016-32802 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 17.2.17; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, nâu đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Trần 

Thị Tuyết Lan  (VN) 
Số 301, tổ 26, khu 7, phường Quang 
Trung, thành phố Uống Bí, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công; chế tác: vàng bạc, đá quý, đồ trang sức, đồ nữ trang.  

 

 
(210) 4-2016-32803 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; 26.4.3; A5.5.20; 26.1.6 
(731) TAN, CHIN - WEN   (TW) 

10/F., No. 10, Lane 42 Baoxing Road, 
Xindian District, New Taipei City 231, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; căng tin; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, dịch vụ 
quầy rượu: quán trà. 

 
 

(210) 4-2016-32804 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Xanh lá cây 
(731) TAN, CHIN - WEN  (TW) 

10/F., No.10, Lane 42 Baoxing Road, 
Xindian District, New Taipei City 231, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; căng tin; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quầy rượu: quán trà.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1970 

(210) 4-2016-32806 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 2.9.14; A2.9.15; 26.7.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Ngọc Xanh  (VN) 
Số 90B, ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm, vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim 

loại, vật liệu gia cường bằng kim loại cho xây dựng; ống thép; tấm thép.  
 

Nhóm 19: Đá để xây dựng, gỗ xây dựng, xi măng, bê tông; thạch cao.  
 

Nhóm 35: Văn phòng giới thiệu việc làm; quản lý kinh doanh khách sạn.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); đại lý bất động sản; quản lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng.  

 
Nhóm 40: May quần áo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-32807 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.9.4 
(591) Xanh dương, xanh than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ EUP  
(VN) 
Phòng 501, tòa nhà số 01 ngõ 120 đường 
Trường Chinh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2016-32808 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Lý Quốc An  (VN) 
646V Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1971 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm các loại. 
 

 
(210) 4-2016-32809 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng, xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế SAKURA  (VN) 
295 đường 29, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32810 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.1.10; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ vận tải 
Huy Hưng Thịnh  (VN) 
Số 50/21A, đường số 79, khu phố 3, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe, dịch vụ vận tải hành khách. 

 

 
(210) 4-2016-32811 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.8 
(591) Hồng, đen 

(540) 

 

(731) Vi Thị Minh Huyền  (VN) 
250C Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32813 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.2; 1.15.15; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xanh đậm, xanh nhạt, tím, 

hồng 

(540) 

  
(731) Nguyễn Văn Nhân  (VN) 

65/1 khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1972 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà sữa, nước giải khát không cồn.  
 

 
(210) 4-2016-32814 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.4.24; A3.4.4 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Ân Thi  (VN) 
29 Thăng Long, phường 04, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vali, túi xách, ba lô, quần áo, giày, dép, mũ (nón), thắt lưng, bóp (ví). 
 

 
(210) 4-2016-32815 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.7; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lương Thành 
Danh  (VN) 
Số 252 KP Thạnh Sơn, quốc lộ 55, thị 
trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị mini phục vụ thực phẩm sạch, rau quả sạch, thủy sản sạch.  
 

 
(210) 4-2016-32816 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 9.9.1; A9.9.5 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Thị Bảo  (VN) 
Xóm 1, xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; giày cao cổ; quần áo may sẵn; áo sơ mi; váy. 

 

 
(210) 4-2016-32817 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Thạch Diệu Linh  (VN) 
Số 10b, phố Hà Trung, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ 

uống ca cao có sữa. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1973 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2016-32818 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hoa Việt  (VN) 
Lô diện tích 3815 m2 Cụm công nghiệp 

xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 

 

Nhóm 21: Sợi thép rối dùng để làm sạch. 

 

Nhóm 34: Vật dụng cho người hút thuốc: bật lửa gas.  
 

 
(210) 4-2016-32819 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hoa Việt   (VN) 
Lô diện tích 3815m2 Cụm công nghiệp 

Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 34: Vật dụng cho người hút thuốc: bật lửa gas. 
 

 
(210) 4-2016-32820 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoa Việt   (VN) 
Lô diện tích 3815m2 cụm công nghiệp 

xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 21: Sợi thép rối dùng để làm sạch.  

 

Nhóm 34: Vật dụng cho người hút thuốc: bật lửa gas. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1974 

(210) 4-2016-32822 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.4.7; 1.15.9 

(591) Đen, vàng, vàng nhạt, vàng đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoa Việt   (VN) 
Lô diện tích 3815m2 Cụm công nghiệp 

xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 34: Vật dụng cho người hút thuốc: bật lửa gas. 
 

 
(210) 4-2016-32823 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh dương nhạt, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
hoá chất Techlab  (VN) 
351A/54A1 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp và khoa học.  

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng 

trong phòng thí nghiệm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dụng cụ, thiết bị và hoá chất phòng thí nghiệm, xuất nhập 

khẩu dụng cụ, thiết bị phòng thí nghiệm.  
 

 
(210) 4-2016-32824 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
hoá chất Techlab  (VN) 
351A/54A1 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp và khoa học.  
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng 

trong phòng thí nghiệm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dụng cụ, thiết bị và hóa chất phòng thí nghiệm, xuất nhập 

khẩu dụng cụ, thiết bị phòng thí nghiệm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1975 

(210) 4-2016-32825 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Thanh 
VNC  (VN) 
Số 92 đại lộ Lê Lợi, phường Đông 
Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 19: Đá xây dựng.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh, xuất nhập khẩu đá xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, cầu đường, thủy lợi; dịch vụ khai 
thác đá.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế tác đá, cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.  

 

 
(210) 4-2016-32826 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá cây, tím than, xám, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Thanh 
VNC  (VN) 
Số 92 đại lộ Lê Lợi, phường Đông 
Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 19: Đá xây dựng.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh xuất nhập khẩu đá xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, cầu đường thủy lợi; dịch vụ khai 
thác đá.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế tác đá, cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.   
 

 
(210) 4-2016-32827 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ môi trường Tuấn Kiệt  
(VN) 
Số 19 đường số 1, khu dân cư Nam 
Long, KP 1, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7 thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1976 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn về môi trường, thiết kế công trình cấp 

thoát nước; dịch vụ đánh giá, khảo sát về môi trường, dịch vụ thiết kế bao bì. 
 

 
(210) 4-2016-32828 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Đỗ Trường Phú  (VN) 
Thôn Phú Vinh, xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; giày cao cổ; quần áo, trang phục; quần áo da; dép; giày. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, dây lưng, ví da, cặp sách. 
 

 
(210) 4-2016-32829 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.6 (540) 

  

(731) Đỗ Trường Phú  (VN) 
Thôn Phú Vinh, xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; cặp đựng giấy tờ; túi xách tay; ví bỏ túi; túi thể thao; vali xách tay. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, dây lưng, ví da, cặp sách.  
 

(210) 4-2016-32830 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 6.1.2; 26.15.15; 26.1.2 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM Không Gian 
Đẹp  (VN) 
30 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Gọng ô, dù hoặc lọng; ô che nắng; tay cầm của ô; gọng dùng cho ô hoặc dù; 

vòng của ô; cán «; «. 

 

Nhóm 20: Ghế ngồi; ghế bằng kim loại; bàn; bàn bằng kim loại. 

 

Nhóm 22: Mái che bằng vải bạt; mái che bằng vật liệu tổng hợp; mái che bằng vải dệt.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1977 

(210) 4-2016-32832 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  

(US) 
800 N. Lindbergh Blvd., St. Louis, 
Missouri 63167, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống dùng trong nông nghiệp và nghề làm vườn có chứa gen kháng sâu bọ 

và côn trùng. 
 

 
(210) 4-2016-32833 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A11.3.4; 26.1.1; 

A1.1.10; 25.1.6 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Hồ Khắc Thắng  (VN) 
54 Trần Cừ, phường Hòa Khê, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-32835 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phú An Xanh  (VN) 
95 Vũ Tùng, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tất cả các loại rau, củ quả và thực phẩm, nông sản.  
 

 
(210) 4-2016-32836 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.5 
(591) Xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư dịch vụ 
Trí Đức   (VN) 
Số 1 ngõ 168 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1978 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ luyện yoga.  
 

 
(210) 4-2016-32837 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH LAVENZA 
INTERNATIONAL   (VN) 
Số 66A đường số 10, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu.  
 

Nhóm 18: Vali; túi du lịch; túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2016-32838 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1; 26.2.3; A26.3.6 
(591) Xanh lá tươi, xanh lá sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kaizen Foods  
(VN) 
92/11 đường Đông Hưng Thuận 42, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; 
nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2016-32839 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương, xanh lá, hồng, vàng cam, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
HALI   (VN) 
555 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1979 

(511)   Nhóm 20: Ghế lười; gối; nệm (hàng trang trí nội thất).  
 

 
(210) 4-2016-32840 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng 
Luminus   (VN) 
280 Pasteur, phường 8, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán sinh tố, quán nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2016-32841 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Trắng, đen, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
EMF Việt Nam  (VN) 
Số 28/1/5D đường số 10, khu phố 3, 
phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: máy biến thế, tủ điện, bảng điện, dây điện, trạm điện.  

 

 
(210) 4-2016-32842 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quảng Việt 
Long  (VN) 
15/6A đường Phú Thọ, phường 1, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men, gạch ốp lát trang trí.  

 

 
(210) 4-2016-32843 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mắt kính Hưng 
Thịnh Phát  (VN) 
Số 47/12 đường 22, khu phố 4, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1980 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính.  
 

 
(210) 4-2016-32844 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ADPEX  (VN) 
Phòng G3, tòa nhà văn phòng FOSCO, 

số 6, Phùng Khắc Khoan, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng (triển lãm quốc tế về sản 

phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông).  
 

 
(210) 4-2016-32846 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Tuấn Đạt Kiên 
Giang  (VN) 
122 đường Bế Văn Đàn, phường Vĩnh 

Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn 

dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-32847 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1981 

(210) 4-2016-32848 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2016-32849 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-32850 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1982 

(210) 4-2016-32853 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.12; A2.5.24; 2.5.8; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 

 

 
(210) 4-2016-32854 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A6.3.5; 26.4.1; A26.4.18; 2.5.8 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 

 

 
(210) 4-2016-32855 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A6.7.5; 26.4.1; A26.4.18; 2.5.8 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2016-32856 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 2.5.8; A2.5.24 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1983 

(210) 4-2016-32857 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 2.5.8; A2.5.24 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 

 

 
(210) 4-2016-32858 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 2.5.8; A2.5.24 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 

 

 
(210) 4-2016-32859 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 2.5.8; A2.5.24 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2016-32860 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 2.5.8; A2.5.24 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu, 

cam, xanh dương, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1984 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2016-32861 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 5.7.21 

(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Xuân Thanh  
(VN) 
8D Lương Hữu Khánh, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Mút ướt, quả đóng hộp.  

Nhóm 30: Kẹo, bánh.  
 

 
(210) 4-2016-32862 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.14 

(591) Vàng, xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Xuân Thanh  
(VN) 
8D Lương Hữu Khánh, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt ướt, quả đóng hộp.  

 

Nhóm 30: Kẹo, bánh.  
 

 
(210) 4-2016-32863 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Nâu đồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Xuân Thanh  
(VN) 
8D Lương Hữu Khánh, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt ướt, quả đóng hộp.  

 

Nhóm 30: Kẹo, bánh ngọt, bánh tráng (bánh đa).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1985 

(210) 4-2016-32865 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.2.3; 26.2.1; A26.11.9; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khai thác và 
phát triển LPC   (VN) 
Số 1 ngách 175/32 phố Dịch Vọng Hậu, 
tổ 19, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vườn cây, chăm sóc vườn rau, chăm sóc cây cảnh, dịch vụ 

tưới nước cho cây xanh; chăm sóc vườn cỏ công viên, dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa 
và công viên.  

 

(210) 4-2016-32866 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.17; 5.7.8; A5.7.23; 5.7.21 
(591) Đỏ hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH O2 FOOD   (VN) 
Phòng 1901 tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm chế biến từ sữa, sữa khuấy, sữa cốc.  
 

Nhóm 30: Kem lạnh; chất liên kết cho kem lạnh; kem lạnh sữa; bột kem lạnh; kem lạnh 
trên cơ sở sữa chua (kem lạnh là chủ yếu); bánh kẹo đông lạnh; đá nước (đá lạnh ăn 
được); kem trái cây (đá lạnh); bánh kem lạnh; kem nước quả; bánh quế; sữa chua đông 
lạnh (dạng kem). 

 

Nhóm 35: Quản lý công việc kinh doanh quyền thương mại; dịch vụ cố vấn kinh doanh 
liên quan tới việc thiết lập quyền thương mại; dịch vụ cố vấn kinh doanh liên quan tới việc 
điều hành quyền kinh doanh; hỗ trợ kinh doanh liên quan tới việc thiết lập quyền kinh 
doanh; cung cấp hỗ trợ (kinh doanh) trong việc thiết lập quyền kinh doanh; cung cấp hỗ 
trợ (kinh doanh) trong việc điều hành quyền kinh doanh; quản lý một doanh nghiệp bán lẻ 
cho ngườì khác; dịch vụ bán lẻ (bởi bất kỳ phương tiện nào) cho các sản phẩm: chất liên 
kết cho kem lạnh, kem lạnh sữa, kem lạnh, kem lạnh tráng miệng, bột kem lạnh, các sản 
phẩm kem lạnh, chất liên kết để làm kem lạnh, bột để làm kem lạnh, bột cho kem lạnh, 
chế phẩm để làm kem lạnh, kem lạnh trên cơ sở sữa chua (kem lạnh là chủ yếu), bánh kẹo 
đông lạnh, đá nước (đá lạnh ăn được), kem trái cây (đá lạnh), đồ uống ướp lạnh, bánh kem 
lạnh, kem nước quả, trái cây xay nước sinh tố, sữa khuấy có kem lỏng, bánh quế, sữa chua 
đông lạnh (dạng kem). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm mang đi (do nhà hàng thực hiện), bao gồm kem 
lạnh mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà, phê; dịch 
vụ cung cấp kem lạnh trong nhà (do nhà hàng thực hiện).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1986 

(210) 4-2016-32867 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại nhựa Hải Dương 
Xanh  (VN) 
Số 1, xóm Tiền Phong, phường Quang 

Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè) và đồ uống trên cơ sở trà (chè).  
 

 
(210) 4-2016-32868 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; A3.13.4; A3.13.24 

(591) Xanh lơ, đen, vàng, vàng sáng pha vàng, 

trắng 

(731) Nguyễn Thế Hùng   (VN) 
150B, tổ 6, phố Vọng, phường Phương 

Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm, thấm 

ướt nước thơm mỹ phẩm; miếng gạc [đồ vệ sinh thân thể, đồ trang điểm]; túi nhỏ để làm 

thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn).  

 

Nhóm 05: Bỉm; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 

Nhóm 25: Tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; đồ đội đầu, bộ quần áo lót may liền [trang phục]; 

đồ đi chân; quần áo.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi xây dựng; búp bê; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng radio; cầu trượt 

[đồ chơi của trẻ em]; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi.  

 

Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 

cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; tư vấn tổ 

chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch 

vụ cho ngườikhác]; dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, 

khăn mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt tóc, máy rửa bình sữa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1987 

(210) 4-2016-32869 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.13.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Khắc Thiệu  (VN) 
Số 5E, phố Ngô Miễn Thiệu, phường 

Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2016-32870 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Sao Hoàng Gia  (VN) 
Số 24 đường Nguyễn Thái Học, phường 

Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-32871 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Sao Hoàng Gia  (VN) 
Số 24 đường Nguyễn Thái Học, phường 

Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1988 

(210) 4-2016-32872 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích ỵ tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32873 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-32874 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1989 

(210) 4-2016-32875 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32876 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32877 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1990 

(210) 4-2016-32878 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32879 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32880 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1991 

(210) 4-2016-32881 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32882 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32883 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1992 

(210) 4-2016-32884 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32885 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Hồ Đức Duy  (VN) 

Xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, 
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; véc-ni; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự sơn); 

sơn chống gỉ; chất pha loãng để sử dụng cùng với sơn. 
 

(210) 4-2016-32887 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Trắng, xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phát triển 
Quốc tế  (VN) 
40/19 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ. 

 

 
(210) 4-2016-32888 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển 
Quốc tế   (VN) 
40/19 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1993 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ. 
 

 
(210) 4-2016-32889 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.25; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phúc Thành Hà Nội  (VN) 
Số 276 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, vàng trắng bạch kim (platinum), titan.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, đồ kim hoàn, vàng, bạc, đá quý, vàng trắng bạch kim 
(platinum), titan. 

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, vàng trắng bạch kim 
(platinum), titan.  

 
Nhóm 42: Giám định vàng, bạc, đá quý, vàng trắng bạch kim (platinum) và titan.  

 

 
(210) 4-2016-32890 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 24.15.21; A24.15.7 
(731) TAKARA BELMONT CORPORATION  

(JP) 
1-1, Higashi-Shinsaibashi 2-Chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm uốn tóc; chế phẩm uốn xoăn và uốn sóng tóc bền nếp; chế phẩm làm 

thẳng tóc; chế phẩm xử lý tóc (ủ và hấp tóc). 
 

 
(210) 4-2016-32891 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại Trường Tín  
(VN) 
Số 30 Vườn Trầu, khu 2, phường Trần 
Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1994 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu xe đạp điện.  
 

 
(210) 4-2016-32892 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Ngân Lộc  (VN) 
26 đường 320 Bông Sao, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32893 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.17.5; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VESTA Việt 
Nam  (VN) 
97, Trần Quang Diệu, phường 14, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 

tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công chúng; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
marketing. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; tổ chức triển lãm cho mục đích 
văn hoá hoặc giáo dục; trường mẫu giáo; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo 
[tập huấn]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp. 

 

 
(210) 4-2016-32894 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, đen, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch - 
thương mại Hoàng Trà  (VN) 
06 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1995 

(210) 4-2016-32895 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; 26.2.3; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch - 
thương mại Hoàng Trà  (VN) 
06 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành; dịch vụ cho thuê xe ô tô; đại lý bán vé máy bay.  
 

 
(210) 4-2016-32896 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.2; 26.4.9 

(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bảy Viễn  (VN) 
95 Dương Đình Nghệ, phường An Hải 

Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-32897 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) EDGEWELL PERSONAL CARE 

BRANDS, LLC  (US) 

6 Research Drive, Shelton, Connecticut 

06484, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng và chăm sóc da (không chứa thuốc, dùng cho mục đích 

mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ da và cơ thể dưới ánh nắng (chống nắng và ngăn tia nắng mặt 

trời) dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1996 

(210) 4-2016-32898 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.4.6 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 
(731) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND 

B.V.  (NL) 
Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, 
The Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-32899 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Phan Văn Tuấn  (VN) 
Đề Thám, xã Văn Nhân, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; túi xách học sinh; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; khăn quàng/khăn choàng; giày; thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: ba lô, túi xách tay, ví tiền, 
túi xách học sinh, vali, quần áo, mũ, dép, khăn, giày, thắt lưng. 

 

 
(210) 4-2016-32901 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Phan Văn Tuấn  (VN) 
Đề Thám, xã Văn Nhân, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; túi xách học sinh; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; khăn quàng cổ; giày; thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: ba lô, túi xách tay, ví tiền, 
túi xách học sinh, vali, quần áo, mũ, dép, khăn quàng cổ, giày, thắt lưng.  

 

 
(210) 4-2016-32903 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Hoàng Hải  (VN) 
Số 31 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1997 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; khăn quàng cổ, giày; thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: quần áo, mũ, dép, khăn 
quàng cổ, giày, thắt lưng.  

 

 
(210) 4-2016-32904 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11 (540) 

  

(731) Đào Đông Hưng  (VN) 
Số 18 tổ 2, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; túi xách học sinh; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; khăn quàng cổ; giày; thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: ba lô, túi xách tay, ví tiền, 
túi xách học sinh, vali, quần áo, mũ, dép, khăn quàng cổ, giày, thắt lưng.  

 

 
(210) 4-2016-32905 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Nguyễn Mạnh Thuật  (VN) 

Số 145 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa quả dầm đường, hoa quả sấy khô, ô mai (chế biến từ trái cây), 
lạc rang, muối ớt, muối gia vị, bánh, mứt, kẹo; đại lý mua bán ký gửi các sản phẩm: hoa 
quả dầm đường, hoa quả sấy khô, ô mai (chế biến từ trái cây), lạc rang, muối ớt, muối gia 
vị, bánh, mứt, kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-32906 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Điện 
368  (VN) 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ổn áp, máy biến áp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1998 

(210) 4-2016-32907 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.1; 1.15.3 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
368  (VN) 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ổn áp, máy biến áp.  
 

 
(210) 4-2016-32910 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1; 7.1.4; 7.3.11; A7.1.11 
(591) Nâu, trắng, đen, tím, hồng tím, xám, 

vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tài Nguyên  (VN) 
33 Đường số 55A, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 
 

 
(210) 4-2016-32911 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.2.2; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
vàng bạc đá quý Ngọc Long 
Châu  (VN) 
543/3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 02, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đá bán quý; đồ trang sức.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế tác đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn.  
 

 
(210) 4-2016-32912 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15; 

A25.3.3; 25.3.1; 24.17.20 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng đậu, đỏ, 

vàng, trắng, vàng nhạt, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần METRO Hà Nội  
(VN) 
Số 30 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
1999 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, nồi cơm điện, nồi áp suất.  
 

 
(210) 4-2016-32913 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.1 
(591) Xanh đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INOX Đông ¸  
(VN) 
Lô D9, KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, xã 
Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 21: Nồi inox (không dùng điện); xoong inox (không dùng điện); chảo inox (không 

dùng điện); ấm đun nước inox (không dùng điện); chảo chống dính không chạy điện; 
thau; chén (bát); tô (bát ô tô); đĩa; cặp lồng.  

 

 
(210) 4-2016-32914 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-32915 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)   (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2000 

(210) 4-2016-32916 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)   (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-32917 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)   (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2016-32918 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.3.1 
(591) Cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH 3D - DLP  (VN) 

353Bis Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính thời trang; kính thuốc; kính râm; kính áp tròng; gọng kính; mắt kính.  
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: kính thời trang, kính thuốc, kính râm, kính áp 
tròng, kính bơi, kính trắng không số, gọng kính, mắt kính, bao kính, giá đỡ kính, ba lô, túi 
xách, quần áo, giày dép, mũ nón.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2001 

(210) 4-2016-32921 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, trắng, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
SVietnam  (VN) 
Thôn Phú Cốc, xã Quang Vinh, huyện 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn gia súc; chế phẩm để vỗ béo động vật; cám trộn 

làm thức ăn cho động vật; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; thức ăn nhai cho động vật.  
 

 
(210) 4-2016-32923 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tân Dũ  (VN) 
45 Dương Tự Minh, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2016-32928 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Lê Bình An  (VN) 
363/31 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày, dép, ví, dây thắc lưng, túi xách, áo khoác nam nữ.  

 

 
(210) 4-2016-32930 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 7.3.11; 7.1.6 
(591) Da cam, trắng 
(731) LEE HAK JUN   (KR) 

29 dong 205 ho, Shin-Dong-A 
Apartment , Hak-Ik2 dong, Nam-gu, 
Incheon, South Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng đào tạo tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam dùng cho 

điện  thoại di động; phần mềm ứng dụng đào tạo tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Anh dùng 
cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng đào tạo tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Trung 
Quốc dùng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng đào tạo tiếng Hàn Quốc bằng 
tiếng Indonesia dùng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng đào tạo tiếng Hàn Quốc 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2002 

bằng tiếng Nhật Bản dùng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng đào tạo tiếng Hàn 
Quốc bằng tiếng Lào dùng cho điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2016-32937 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Trắng, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
U&U  (VN) 
28/3B1 đường Trường Chinh, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Bao gồm: quần, áo, quần áo trẻ em, quần áo tắm, quần áo ngủ.  

 

 
(210) 4-2016-32942 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Anh Nghĩa 

Nguyên   (VN) 
40 đường số 2, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-32944 (220) 20.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Archsquare  
(VN) 
Tầng 15, tòa nhà Vincom center, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi dùng ở bãi biển, túi xách tay, ví tiền, túi mua hàng, túi du lịch.  
 

Nhóm 24: Vải thô hồ cứng, vỏ gối, khăn trải bàn, vải, nhãn mác [bằng vải], tấm trướng 
treo tường làm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Tạp dề, mũ, quần áo may sẵn, khăn quàng cổ, giày, dép đi trong nhà.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2003 

(210) 4-2016-32951 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 25.5.25 
(591) Xám, cam, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiết bị Đồng 
bộ  (VN) 
Số 8/62, đường Văn Cao, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32953 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng, xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bóng Việt   (VN) 
20 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Bong bóng (đồ chơi).  

 

 
(210) 4-2016-32955 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A18.1.9; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu CARCAM Việt 
Nam  (VN) 
Số 19 ngách 31, ngõ 766, đường La 
Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán camera lắp trên xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2016-32956 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.7.25; A16.3.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Nam 
Bình  (VN) 
41 Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2004 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm hội chợ nhằm mục đích quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-32959 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Ông Trịnh Hoàng Phương  (VN)
Số 1296, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; hóa mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-32960 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.3; 4.5.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Colorland  (VN)
104/19 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Chất bảo quản gỗ, thuốc màu, vecni, sơn, chất pha loãng dùng cho sơn.  

 

 
(210) 4-2016-32961 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Colorland  (VN)
104/19 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Chất bảo quản gỗ, thuốc màu, vecni, sơn, chất pha loãng dùng cho sơn.  

 

 
(210) 4-2016-32962 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.3; 5.7.1; 26.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Aranik VN  (VN) 
216/12 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2005 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-32963 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.19; A3.6.3; 24.13.1; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Animaid  (VN) 
175/11 đường Linh Trung, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thú y.  

 

 
(210) 4-2016-32964 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh da trời, xanh lam 

xÉm 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Đại Phước Thành  (VN) 
ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng (như: xi măng, bê tông, sắt, thép, 

kính xây dựng, đá xây dựng, sơn, vật liệu chống thấm trong xây dựng, gạch ốp lát, thạch 
cao). 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng; san lấp 
mặt bằng; sửa chữa nhà; tư vấn xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-32966 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; 26.7.25; 25.5.25; 26.4.2 
(591) Đen, cam, cam nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Samy  (VN) 
55B1 đường Cây Keo, phường Tam Phú, 
quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp, chất dính dùng cho gạch ốp tường, 

chất kết dính cho bê tông, chất kết dính dùng cho đồ đi chân, dung môi dùng cho sơn/sơn 
dầu/vecni nhựa nhân tạo dạng thô.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2006 

Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng. 
 

 
(210) 4-2016-32969 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Đại Lâm Mộc  (VN) 
Số 39 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Kim tạo hình rau câu 3D bằng inox (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công).  

 

 
(210) 4-2016-32971 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SANNADLE  (VN) 
49/10/16 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo Hàn Quốc; bánh bột mì nhân thịt; bánh khoai tây; bánh đậu xanh hấp 

đông lạnh; nước sốt ớt kiểu Hàn Quốc (đồ gia vị).  
 

 
(210) 4-2016-32972 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.19 
(591) Ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Hà Hải Đăng   (VN) 
P1404 tòa nhà HH3C Linh Đàm, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; các loại quần áo lót; tất; quần tất.  

 

 
(210) 4-2016-32973 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hà Hải Đăng  (VN) 
P1404 tòa nhà HH3C Linh Đàm, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; các loại quần áo lót; tất; quần tất.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2007 

(210) 4-2016-32975 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.1; A3.4.2; 3.4.13; 26.4.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dung  (VN) 
Số 221 Bế Văn Đàn, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi; sữa chua; sản phẩm từ sữa.  

 

 
(210) 4-2016-32976 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Viện nghiên cứu và Hỗ trợ 
phát triển Nhân lực Doanh 
nghiệp  (VN) 
Phòng 108 nhà B, số 3, phố Chùa Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-32977 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Biển Tròn  (VN) 
11 đường Bác ái, khu phố 4, phường 
Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống [quán ăn].  
 

 
(210) 4-2016-32978 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Rùa Con  (VN) 
483/41B Lê Văn Quới, khu phố 6, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2008 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thuộc da và giả da cụ thể như: vali, balô, túi xách, ví, cặp học 
sinh, cặp đựng hồ sơ.  

 

 
(210) 4-2016-32979 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang Dolly  (VN) 
71 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Giày dép [đồ đi ở chân].  
 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép [đồ đi ở chân], túi xách tay, phụ kiện thời trang (dây nịt).  
 

 
(210) 4-2016-32980 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang Dolly  (VN) 
71 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Giày dép [đồ đi ở chân]. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép [đồ đi ở chân], túi xách tay, phụ kiện thời trang [thắt lưng 
(dây nịt)]. 

 
 

(210) 4-2016-32982 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14; A25.3.3; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Pharmacity   (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và khoáng chất; 
chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang dùng cho mục đích y tế. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2009 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai và các loại nước uống không có cồn.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn (bán sỉ) và bán lẻ nước uống đóng chai và các loại nước uống 

không có cồn; dịch vụ bán buôn (bán sỉ) và bán lẻ thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung 

dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, 

khẩu trang y tế, đồ ăn và thức uống, xà bông, sữa và gel rửa mặt, sữa và gel tắm, kem 

chống nắng, dầu xoa bóp cho trẻ em, dầu gội đầu, nước hoa, mỹ phẩm, chất khử mùi dùng 

cho người, thuốc đánh răng, bàn chải đánh răng, gel và nước xịt dùng cho tóc, son môi và 

son bóng, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy 

trang, dao cạo râu và lưỡi dao cạo râu, bao cao su, gel xoa bóp không dùng cho y tế, thiết 

bị và dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2016-32985 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Shinih Việt Nam  
(VN) 
B3-3, KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm; nệm, thanh treo rèm, móc màn cửa.  

 

Nhóm 24: Tấm phủ giường [khăn trải giường]; mÒn bông; chăn bông; vỏ gối; rèm cửa ra 

vào; khăn mặt bằng vải. 
 

 
(210) 4-2016-32986 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6 

(591) Xanh dương, vàng nâu, trắng 

(731) Công ty cổ phần Viễn thông 
Quốc tế Kết nối Toàn cầu  (VN)
Tầng 4, tòa nhà Press Club, số 59A Lý 

Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 

thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ gia tăng trên mạng internet và điện thoại di 

động; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ truyền thông qua mạng internet và 

điện thoại di động. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2010 

(210) 4-2016-32987 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Brothers Foods  
(VN) 
Lô MG1-01, khu TTTM Vincom 
shophouse, số 460 đường Lý Bôn, 
phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-32988 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A24.15.7; 26.4.9 
(591) Vàng cam, nâu đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vật tư Kỹ 
thuật và Vận tải ¤ tô  (VN) 
Số 11 ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải; xe ô tô tải. 
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; đánh bóng xe cộ; bôi trơn xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe hỏng. 
 

Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; chuyên chở hàng hóa; 
cho thuê kho chứa hàng; bốc xếp hàng hóa; vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2016-32989 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạt dưa hấu đã chế biến; lạc 

(đậu phộng) được bảo quản; đậu nành (đã sơ chế và bảo quản); đậu xanh (đã sơ chế và 
bảo quản); đậu đen (đã sơ chế và bảo quản). 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; gạo; cà phê; hạt tiêu; gia vị; nước tương, tương ớt. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2011 

(210) 4-2016-32990 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát   (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạt dưa hấu đã chế biến; lạc 

(đậu phộng) được bảo quản; đậu nành (đã sơ chế và bảo quản); đậu xanh (đã sơ chế và 
bảo quản); đậu đen (đã sơ chế và bảo quản).  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; gạo; cà phê; hạt tiêu; gia vị; nước tương; tương ớt. 

 

 
(210) 4-2016-32991 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát   (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạt dưa hấu đã chế biến; lạc 

(đậu phộng) được bảo quản; đậu nành (đã sơ chế và bảo quản); đậu xanh (đã sơ chế và 
bảo quản); đậu đen (đã sơ chế và bảo quản).  

 

 
(210) 4-2016-32992 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát   (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạt dưa hấu đã chế biến; lạc 

(đậu phộng) được bảo quản; đậu nành (đã sơ chế và bảo quản); đậu xanh (đã sơ chế và 
bảo quản); đậu đen (đã sơ chế và bảo quản).  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2012 

Nhóm 30: Bánh kẹo; gạo; cà phê; hạt tiêu; gia vị; nước tương; tương ớt. 
 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ môi giới, mua và bán bất 
động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. 

 

 
(210) 4-2016-32993 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.1.7; A5.1.16; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.4
(591) Vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
môi trường Trà Vinh  (VN) 
ấp Cây Da, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển, thu gom và tích trữ rác. 
 

Nhóm 40: Phân loại, xử lý và tiêu hủy rác; tái chế phế liệu; xử lý nước thải. 
 

 
(210) 4-2016-32994 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hai Thành  (VN) 
Thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; bếp nấu; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); bình 

đun nước nóng; bồn rửa. 
 

 
(210) 4-2016-32995 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.4.9; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hai Thành   (VN) 
Thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; bếp nấu; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); bình 

đun nước nóng; bồn rửa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2013 

(210) 4-2016-32996 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32997 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-32998 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A18.7.25; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Khi Ta Trẻ  (VN) 
259 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Trái dừa tươi. 

 

 
(210) 4-2016-32999 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Công Nghệ Y 

Dược Hà Nội  (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, đường Trường 
Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2014 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y 
tế.  

 

Nhóm 44: Nhà thuốc. 
 

 
(210) 4-2016-33002 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá, xám 
(731) Nguyễn Hoàng Huy  (VN) 

271/1 Trần Phú, phường Thành Công, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2016-33003 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 7.1.24; A7.1.11; 7.3.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Đại Mộc Việt  (VN) 
84 đường HT06, KP3, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: bàn ghế, giá và kệ đựng vật 
dụng trang trí, tủ đựng quần áo, tủ bếp, tủ đựng nhiều ngăn kéo, bàn trang điểm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: bàn 
ghế; giá và kệ đựng vật dụng trang trí, tủ đựng quần áo, tủ bếp, tủ đựng nhiều ngăn kéo, 
bàn trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-33004 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Môi giới Bất 

động sản An Phúc  (VN) 
184 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2015 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng. 

 

 
(210) 4-2016-33005 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.16 
(591) Đen, hồng 
(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 

65 Đường B4, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho phụ nữ có thai; giày dép; mũ (nón); khăn choàng; thắt lưng (dây 

nịt).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thời trang cho bà bầu: quần áo, tất (vớ), giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-33006 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Koto Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 462 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn phủ; sơn lót; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong 

(lớp lót phủ trước khi sơn); chất phủ dùng cho tấm  lợp mái nhà (sơn). 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: sơn, sơn chống gỉ, sơn phủ, sơn lót, vữa 
thạch cao mạt đá dÓ hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn), chất phủ dùng cho tấm 
lợp mái nhà (sơn).  

 

 
(210) 4-2016-33007 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu VIETLAND  
(VN) 
Số 9 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2016 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh; mỹ phẩm; kem 
dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2016-33008 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A5.11.2; 5.9.3; 24.15.21 
(591) Nâu, vàng, đỏ mận, vàng nhạt, trắng, 

xám, xanh, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại & dịch vụ Phương 
Linh  (VN) 
Số 11/19 ngõ 336 Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33009 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Bình Minh  (VN) 
Ngã tư Cầu Treo, xã Tân Lập, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 
 

(210) 4-2016-33010 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN   (VN) 
Số 4B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2017 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-33011 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN   (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33012 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN     (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33013 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN   (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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2018 

(210) 4-2016-33014 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; 1.15.23; A25.7.7; A26.11.12; 

25.5.1; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, tím, tím nhạt, xanh tím 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quảng Bình   (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33016 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 7.5.11; 20.5.7 (540) 

  

(731) Lê Phương Chi  (VN) 
Phòng 1501, tầng 15 tòa A, chung cư 
Sông Hồng Land, 165 Thái Hà, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin du lịch Việt Nam.  

 

 
(210) 4-2016-33018 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.8; A3.7.25 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh đen, 

đen, trắng 
(731) ICONIX CO., LTD.   (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; sữa tắm dạng gel; xà phòng; dầu gội đầu; phấn 

rôm dùng cho trẻ em.  
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2019 

(210) 4-2016-33019 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.8; A3.7.25 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh đen, 

đen, trắng 
(731) ICONIX CO., LTD.   (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung vitamin; chế phẩm 

dược; băng dính dùng cho mục đích y tế; tã lót trẻ em dùng một lần.  
 

 
(210) 4-2016-33031 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.8; A3.7.25 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh đen, 

đen, trắng 
(731) ICONIX CO., LTD.   (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh và dịch vụ quán rượu 
nhỏ.  

 

 
(210) 4-2016-33032 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) ASAHI SOFT DRINKS CO., LTD.   (JP) 

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống nhẹ trên cơ sở sữa; đồ uống lợi khuẩn axit lactic trên cơ sở sữa; sữa 

chua uống và các sản phẩm sữa khác.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống làm từ trái cây không chứa cồn và nước ép 
trái cây; nước ép rau (đồ uống); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông 
sữa chua; đồ uống không có cồn có hương vị trái cây; chế phẩm cô đặc để làm đồ uống và 
làm thức uống giải khát; xi rô dùng cho đồ uống và các chế phẩm khác dùng để làm đồ 
uống.  
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2020 

(210) 4-2016-33034 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17 
(591) Xanh rêu đậm, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH HANACOS 

VIETNAM  (VN) 
Số 2, đường 3B, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa tắm; dầu gội; sữa rửa mặt; kem chống nắng; dầu 

xả tóc; thuốc nhuộm tóc; dung dịch vệ sinh phụ nữ; nước hoa; tinh dầu; bột giặt; nước xả 
vải; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất); chất làm sạch 
(không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất); chất làm bóng (không dùng cho 
mục đích y tế và hoạt động sản xuất); nước lau sàn; nước rửa chén. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thuốc; thực phẩm chức năng; thực 
phẩm bổ sung chất dinh dưỡng. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội, sữa 
rửa mặt, kem chống nắng, dầu xả tóc, thuốc nhuộm tóc, dung dịch vệ sinh phụ nữ, nước 
hoa, tinh dầu, bột giặt, nước xả vải, chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế và hoạt 
động sản xuất), chất làm sạch (không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất), chất 
làm bóng (không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất), nước lau sàn, nước rửa 
chén, thuốc, chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế), thuốc, thực phẩm chức năng, 
thiết vị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33035 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH HANACOS 

VIETNAM  (VN) 
Số 2, đường 3B, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa tắm; dầu gội; sữa rửa mặt; kem chống nắng; dầu 

xả tóc; thuốc nhuộm tóc; dung dịch vệ sinh phụ nữ; nước hoa; tinh dầu; bột giặt; nước xả 
vải; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất); chất làm sạch 
(không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất); chất làm bóng (không dùng cho 
mục đích y tế và hoạt động sản xuất); nước lau sàn; nước rửa chén. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thuốc; thực phẩm chức năng; thực 
phẩm bổ sung chất dinh dưỡng.  

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội, sữa 
rửa mặt, kem chống nắng, dầu xả tóc, thuốc nhuộm tóc, dung dịch vệ sinh phụ nữ, nước 
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2021 

hoa, tinh dầu, bột giặt, nước xả vải, chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế và hoạt 
động sản xuất), chất làm sạch (không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất), chất 
làm bóng (không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất), nước lau sàn, nước rửa 
chén, thuốc, chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế), thuốc, thực phẩm chức năng, 
thiết vị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33041 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) WEIR MINERALS AUSTRALIA 

LIMITED   (AU) 
1 Marden Street, Artarmon NSW 2064, 
Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị để tách các vật liệu, bao gồm máy xoáy thủy lực và máy tách kiểu 

xoáy.  
 

 
(210) 4-2016-33042 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ALTO DE CASABLANCA S.A.   (CL) 

Ruta 68, km 66, Casablanca, Chile  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 

 
(210) 4-2016-33043 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ALTO DE CASABLANCA S.A.   (CL) 

Ruta 68, km 66, Casablanca, Chile  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 

 
(210) 4-2016-33044 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ALTO DE CASABLANCA S.A.    (CL) 

Ruta 68, km 66, Casablanca, Chile  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu.   
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(210) 4-2016-33045 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) ALTO DE CASABLANCA S.A.   (CL) 

Ruta 68, km 66, Casablanca, Chile   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2016-33047 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ, đen 

(540) 

 
(731) Võ Văn Huy  (VN) 

Số 44 ngõ 123 Bằng Liệt, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; máy tập thể thao; trò chơi; đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2016-33048 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(591) Hồng, đen (540) 

 

(731) Võ Văn Huy  (VN) 
Số 44 ngõ 123 Bằng Liệt, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-33049 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(540) 

  

(731) Võ Văn Huy  (VN) 
Số 44 ngõ 123 Bằng Liệt, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2023 

(210) 4-2016-33052 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.11.2; 5.5.1 

(591) Vàng, trắng, đen, hồng, xanh 

(731) LEE JONG NAM   (KR) 

A-502 Samsung Artvil, 723-2, Juan-

dong, Nam-gu, Incheon, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn được pha trộn sẵn từ gạo và nhân sâm.  
 

 
(210) 4-2016-33053 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Vàng, đen 

(731) Hộ kinh doanh F.U.T.S.A.L.V.N  
(VN) 
59 đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày thể thao; mũ (nón).  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo thể thao, giày thể thao, mũ (nón), ba lô, túi xách.  
 

 
(210) 4-2016-33054 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần VOVOS   (VN) 
119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp như: đào đóng hộp; mứt trái cây như mứt đào.  

 

Nhóm 30: Trà đào; trà táo.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán: đào ngâm, mứt đào.  
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2024 

(210) 4-2016-33055 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Hợp tác xã giao thông vận 

tải Trường Thịnh   (VN) 
97/2C Tô Hiến Thành, phường Mỹ 
Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa (đường thủy và đường bộ); vận chuyển hành khách tham 

quan; dịch vụ du lịch (du lịch thủy bộ). 
 

 
(210) 4-2016-33056 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH Vĩnh Tiến   (VN) 

Số 60A4, khu phố 1, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa.  

 

 
(210) 4-2016-33057 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Eco Live   (VN) 
48B Đoàn Giỏi, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (dùng điện).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi: máy lọc nước (dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-33058 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến   (VN) 

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm, thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè; cao cao; đường; gạo; bột. 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vải sợi, hàng may mặc, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú 

nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), 

đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, 

công tắc cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, dầu 

xả), lương thực thực phẩm, thực phẩm (nước quả nấu đông, mứt, trứng, sữa và các sản 

phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, kẹo, nước ngọt, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà 

phê, các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh, kem, mật ong, nước mật đường, 

men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh), thủy hải sản 

các loại (tôm, cua, cá, mực), thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, 

chén, đĩa). 
 

 
(210) 4-2016-33059 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Yến   (VN) 
158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm, thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao; đường; gạo; bột. 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vải sợi, hàng may mặc, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú 

nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), 

đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, 

công tắc cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, dầu 

xả), lương thực thực phẩm, thực phẩm (nước quả nấu đông, mứt, trứng, sữa và các sản 

phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, kẹo, nước ngọt, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà 

phê, các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh, kem, mật ong, nước mật đường, 

men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh), thủy hải sản 

các loại (tôm, cua, cá, mực), thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, 

chén, đĩa). 
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(210) 4-2016-33060 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.1.6; 26.3.1; 7.3.11; 7.1.24; 

A26.11.8 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến   (VN) 

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-33061 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Rồng Châu á   (VN) 
238 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí nội ngoại thất (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí trong nhà và 

ngoài trời); bóng đèn chiếu sáng; bóng đèn huỳnh quang; đèn trần; đèn chùm treo; máng 
đèn. 

 

 
(210) 4-2016-33062 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Xuất nhập khẩu Big Shop   (VN)
5/15 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-33063 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Doanh nghiệp TN tiệm vàng 

Ngọc Bích Ngưỡng   (VN) 
Số 17, Phan Bá Vành, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đồ trang sức.  

 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2016-33064 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Neogens   (VN) 
Số 127 đường số 1, khu dân cư Bình 

Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-33065 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.15.15; A24.15.7; 26.3.23; 7.1.6 

(591) Xanh dương, hồng 

(731) Tô Hồng Phong   (VN) 
281/39/4 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu composite (dùng trong xây dựng), vật liệu xây dựng, 

hàng trang trí nội thất, hóa chất phụ gia xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-33067 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 2.9.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phòng khám đa 
khoa Xuyên Việt  (VN) 
98 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa.  
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(210) 4-2016-33069 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Tùng  (VN) 
Số nhà 586B, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực văn hoá, giáo 

dục, thể thao, giải trí). 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn thời trang.  
 

 
(210) 4-2016-33070 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Tùng  (VN) 
Số nhà 586B, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón (trang phục).  

 
 

(210) 4-2016-33071 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Tùng  (VN) 
Số nhà 586B, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, quần áo, giày dép, mũ nón, mỹ 

phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-33072 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) TSUBAKIMOTO CHAIN CO.   (JP) 

3-3-3, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 
530-0005, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Xích truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ phận của băng tải, cụ thể 
là đai truyền cho băng tải; máy và thiết bị để chất và bốc dỡ hàng hóa; xích truyền động 
lực, không dùng cho xe cộ mặt đất.  

 

 
(210) 4-2016-33073 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ORGAHUE Co.,Ltd.   (KR) 

(Jayang-dong, Ethen Tower River 3-cha) 
207, 2nd fl, Neungdong-ro 18, 
Gwangjin-gu, Seoul 05096 Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem trang 

điểm; chế phẩm bôi lông mi mắt (mascara); phấn trang điểm vùng mắt; phấn trang điểm 
má; son môi; chất làm bóng môi; nước sơn móng; mặt nạ dạng miếng cho mục đích mỹ 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-33075 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.11; 3.7.16; A3.7.24; 2.9.14; A2.9.15; 

26.1.1; 25.1.6; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) EASYWELL WATER SYSTEMS, INC.  

(TW) 
No. 222-1, Sec. 2, Chia Tung Rd., 
Changhua City, Changhua County, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị và máy 

móc để làm sạch nước; vòi hoa sen.  
 

 
(210) 4-2016-33076 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Da cam đậm, da cam nhạt, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, hồng, trắng, xanh 
tím than, ghi 

(731) AE SOLUTION PTE LTD   (SG) 
8 Burn Road #14-01 Singapore 369977 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 29: Sữa bột khô; sữa bột (không dùng cho trẻ sơ sinh). 
 

 
(210) 4-2016-33080 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.7; A26.4.24; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH ¤ tô Isuzu Việt 

Nam  (VN) 
695 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày sản phẩm, mua bán ô tô, phụ tùng ô tô.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa bảo dưỡng ô tô.  
 

 
(210) 4-2016-33083 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 2.9.1; 26.1.2; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, xanh đen, 

xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Logistics Phạm 
Hoàng  (VN) 
Phòng 301, lầu 3, số 15 Nguyễn Sơn Hà, 
phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát; nước uống trái cây.  

 

 
(210) 4-2016-33090 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.3.13; A5.3.15; 

18.3.23; 18.1.5; 13.1.6; 25.1.6 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến - xuất 
khẩu Cà Phê  (VN) 
45 An Phú, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2031 

Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2016-33091 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và xây 
dựng Hoa Nắng  (VN) 
32C Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2016-33092 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.5.3; 5.7.3 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH hạt giống Hoa 
Tiên  (VN) 
434/76 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống; cây giống; rau mầm; các loại cây cảnh; các loại hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2016-33093 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Abipha  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng 

trong ngành y.  
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(210) 4-2016-33094 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 

vụ Phú Lâm  (VN) 
389 Trương Định, phường Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng; cây nước uống nóng lạnh; máy làm nóng lạnh nước uống; 

thiết bị làm nóng nước; thiết bị làm sạch nước.  
 

 
(210) 4-2016-33095 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh da trời 
(731) Công ty tNHH sản xuất 

thương mại Thanh Tịnh Thủy  
(VN) 
Thôn Chè, xã Thanh Tâm, huyện Thanh 
Liêm, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; nước khoáng [đồ uống]; nước ép 

hoa quả.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: nước uống tinh khiết, nước uống đóng 
chai, nước khoáng, nước ép hoa quả, bánh kẹo, oản, đồ thờ cúng (vàng mã, hương, trầm, 
nến). 

 

 
(210) 4-2016-33099 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Hải Lan  (VN) 
34 đường số 19, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn) dùng cho máy móc.  
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(210) 4-2016-33100 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại - điện 
tử Quý Lan  (VN) 
196 Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); 

bộ trộn âm (mixer); ống nói (micro). 
 

 
(210) 4-2016-33102 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.4.13; A3.4.4; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Xanh, hồng, đen, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Quốc Phú   (VN)
ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại phụ tùng xe.  
 

 
(210) 4-2016-33103 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(210) 4-2016-33104 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 22.1.10; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, vàng, nhạt 

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Piano 
School   (VN) 
Số 1 đường 7B, khu A, khu đô thị An 

Phú An Khánh, phường An Phú, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; trung tâm giảng dạy về nhạc cụ và thanh nhạc; trung tâm 

giảng dạy đàn piano.  
 

 
(210) 4-2016-33105 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Anh Nghĩa 
Nguyên  (VN) 
40 đường số 2, khu dân cư Bình Phú, 

phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2016-33106 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.13.1; 2.9.1; 21.1.16 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, da cam, vàng, trắng, tím, hồng, 

đen, đỏ 

(731) Nguyễn Anh Dũng   (VN) 
20 đường số 18, khu phố 8, phường Bình 

Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bong bóng hơi để chơi, bong bóng bay để chơi, ống bơm hơi dùng để 

bơm bong bóng.  
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(210) 4-2016-33107 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH sơn HB Juton  

(VN) 
17/15 đường liên khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-33108 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Vương Thị ánh Hồng  (VN) 
139B Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc (mua bán thuốc, dược phẩm, thiết bị y tế).  

 

 
(210) 4-2016-33111 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 6.1.2; A5.1.16 
(591) Trắng, cam, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vòng Tay Mẹ  
(VN) 
5B Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dành cho trẻ em dưới dạng các trò chơi hoặc chương trình 

giáo dục đào tạo.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại đồ chơi trẻ em, xe đạp cân bằng, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cho trẻ em, cụ thể là: đào tạo năng khiếu như hội 
họa, toán trí tuệ, Anh văn, nhạc, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng vận động, kỹ năng sinh 
tồn; tổ chức trò chơi cho trẻ em; trường mầm non; tổ chức sự kiện nhằm mục đích văn 
hóa, thể thao, giải trí, giáo dục; tổ chức các cuộc thi tài cho trẻ em.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và bé; dịch vụ tư vấn tâm lý cho bà mẹ 
và bé.  
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(210) 4-2016-33112 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, đen, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RAPID Việt Nam  
(VN) 
55/341C Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; chụp ống khói bằng 
kim loại; ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ về cách nhiệt, cách điện, cách âm trong 
xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm 
lạnh. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ mài mòn; dịch vụ làm sạch không khí; dịch vụ khử mùi không khí; 
dịch vụ làm tươi mát không khí; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người 
khác]; dịch vụ cho thuê thiết bị điều hòa không khí.  

 

 
(210) 4-2016-33113 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 1.5.1 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh lá 

cây 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ IQ   (VN) 
Số 109 đường Thành Thái, phường Đông 
Thọ, thành phố Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước tắm; hệ thống và thiết bị nấu nướng; 

thiết bị sưởi ấm; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị làm lạnh không khí. 
 
 

(210) 4-2016-33114 (220) 21.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 24.9.1 
(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  

(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire, PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2016-33115 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.2; 26.15.5; 3.7.17; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
Việt úc  (VN) 
310/58 Chiến Lược, khu phố 3, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-33116 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.7.6; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tổ chức chứng 
nhận Halal Quốc tế Việt Nam  
(VN) 
Đường D2, khu công nghiệp Việt Hóa- 
Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ; dịch vụ tư vấn làm thủ tục cung cấp giấy chứng nhận 

công nghệ khoa học; đánh giá sự phù hợp và cấp chứng chỉ  Halal. 
 

 
(210) 4-2016-33117 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Bích Mai  (VN) 
307H Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực 

phẩm và đồ uống để tiêu dùng; cung cấp chỗ ăn chỗ ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các 
cơ sở khác cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-33118 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Mai  (VN) 
307H Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống để tiêu dùng; cung cấp chỗ ăn chỗ ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các 
cơ sở khác cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-33120 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.7.1; 26.1.1 
(591) Nâu nhạt, trắng, xanh dương nhạt, đen, 

xanh lam, cam nhạt, vàng nâu, xanh 
dương đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
Số 2 đường 20, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Muối dùng để bảo quản thực phẩm; muối cần tây [hỗn hợp từ muối và các loại 

hạt để làm gia vị cho thực phẩm]; đồ gia vị; muối nấu ăn; nước biển [dùng nấu nướng].  
 

 
(210) 4-2016-33121 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.2.2; 26.1.1; 25.12.1; 17.2.17 
(591) Nâu, đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Phúc Nhiên  (VN) 
Xóm 10 Tây, xã Bảo Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33122 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A17.2.2; 24.9.1; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Song Thương   (VN) 
Xóm 16, xã Sơn Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2039 

(210) 4-2016-33123 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.9.1; 5.7.3 

(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Cường Tuấn  (VN) 
Xóm 13, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  

 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33124 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 24.9.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Kiều Vĩnh Tường  (VN) 
Khối 10, thị trấn Thanh Chương, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  

 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33125 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.15.9; A1.1.12; 26.5.1; A17.2.2 

(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Mạnh Kiên   (VN) 
Khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, 

huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý. 

 
Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
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(210) 4-2016-33126 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu vật tư y tế 
EUROMED  (VN) 
59/218 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng; chế phẩm 

dược; chế phẩm khử trùng; chế phẩm sinh học dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2016-33127 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu vật tư y tế 
EUROMED  (VN) 
59/218 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng; chế phẩm 

dược; chế phẩm khử trùng; chế phẩm sinh học dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-33128 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.6; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Deka  (VN) 
Số 16, đường 8B, khu Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33129 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Hoàng Phương   (VN) 
43 ấp Tân Thông I, xã Thanh Tân, huyện 
Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-33130 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH STHERB Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; sản phẩm trang điểm cho mặt và cơ thể; sản 

phẩm dưỡng da; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm.  
 

 
(210) 4-2016-33131 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH STHERB Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; sản phẩm dưỡng da; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và 

trang điểm; xà phòng; son môi.  
 

 
(210) 4-2016-33132 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH STHERB Việt 
Nam   (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bôi vào mi mắt; phấn trang điểm; kem nền; thuốc bôi lông mi mắt 

(mát-ca-ra); bút kẻ mắt; son môi.  
 

 
(210) 4-2016-33134 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH STHERB Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; kem nền; son môi; phấn cho mí mắt; thuốc cho mi mắt (mác-

ca-ra); chế phẩm làm sạch.  
 

 
(210) 4-2016-33135 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH STHERB Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 

phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch da mặt và cơ thể; chế phẩm dưỡng da mặt và cơ thể; phấn 

bôi cho mặt và cơ thể. 
 

 
(210) 4-2016-33136 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Hồng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH STHERB Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 

phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; sản phẩm dưỡng da; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và 

trang điểm; xà phòng; son môi.  
 

 
(210) 4-2016-33137 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH STHERB Việt 
Nam   (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 

phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu, sản phẩm dưỡng da; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và 

trang điểm; xà phòng; son môi.  
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(210) 4-2016-33138 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH STHERB Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; kem nền; son môi; phấn cho mí mắt; thuốc cho mi mắt (mác-

ca-ra); chế phẩm làm sạch.    
 

 
(210) 4-2016-33139 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.9; 3.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH STHERB Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; kem nền; son môi; phấn cho mí mắt; thuốc cho mi mắt (mác-
ca-ra); chế phẩm làm sạch.  

 

 
(210) 4-2016-33140 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Stherb Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu, chế phẩm dưỡng da, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và 
trang điểm, xà phòng, son môi.   

 

 
(210) 4-2016-33141 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Stherb Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm cho mặt và cơ thể, chế 

phẩm dưỡng da; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm.    
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(210) 4-2016-33142 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Stherb Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu, chế phẩm dưỡng da, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và 
trang điểm, xà phòng, son môi.  

 

 
(210) 4-2016-33143 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Stherb Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; kem nền; son môi; nước hoa; kem dưỡng; chế phẩm làm sạch.  
 

 
(210) 4-2016-33144 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; 4.3.9; 3.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Stherb Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; kem nền; son môi; phấn cho mí mắt; thuốc cho mi mắt (mác-
ca-ra); chế phẩm làm sạch.    

 

 
(210) 4-2016-33145 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Xanh lá sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Nano ứng Dụng  (VN) 
Số 11 Lô C, tập thể Hóa chất, cụm 2, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Cacbon; muội than dùng trong công nghiệp; cacbon dùng cho bộ lọc, máy lọc, 

giấy lọc; chất xúc tác; Graphite/than chì dùng trong công nghiệp. 
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Nhóm 02: Sơn chống gỉ; mỡ chống gỉ; nhựa thông; sơn phủ; nhựa tự nhiên [dạng thô]; 

nhựa cây. 
 

 
(210) 4-2016-33146 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) STANDARD CHEM. & PHARM. CO., 

LTD.   (TW) 

No. 6-20, Tu-Ku Li, Hsin-Ying City, 

Tainan, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-33147 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Long   (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-33148 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Long   (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-33150 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-33151 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-33152 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC.  

(IE) 
Eastgate Village, Eastgate Little Island 
Co. Cork, Ireland 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-33153 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2047 

(210) 4-2016-33154 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2016-33155 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.4; 1.15.11 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ BAZAN 
Đỏ  (VN) 
Số 60A, đội 4, buôn Ea Mtắ, xã Ea Bhốc, 
huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè/trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn, chất thay thế cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-33156 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ BAZAN 
Đỏ  (VN) 
Số 60A, đội 4, buôn Ea Mtắ, xã Ea Bhốc, 
huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè/trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn, chất thay thế cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-33157 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ACTION BLUEMOTIVE ASIA 

LIMITED.  (HK) 
Unit G, 10th Floor, Seabright Plaza, 9-23 
Shell Street, North Point, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp cụ thể là dùng cho bảo dưỡng và chăm sóc 
« tô và các bộ phận của nó; chất làm sạch dầu (hóa chất) cụ thể dùng cho bảo dưỡng và 
chăm sóc ô tô, máy công nghiệp và các bộ phận của nó.  

 

 
(210) 4-2016-33158 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.9.4; 25.5.3; 26.4.1; 26.3.2 
(731) ACTION BLUEMOTIVE ASIA 

LIMITED.  (HK) 
Unit G, 10th Floor, Seabright Plaza, 9-23 
Shell Street, North Point, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp cụ thể là dùng cho bảo dưỡng và chăm sóc 

« tô và các bộ phận của nó; chất làm sạch dầu (hóa chất) cụ thể dùng cho bảo dưỡng và 
chăm sóc ô tô, máy công nghiệp và các bộ phận của nó.  

 

 
(210) 4-2016-33159 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ACTION BLUEMOTIVE ASIA 

LIMITED.  (HK) 
Unit G, 10th Floor, Seabright Plaza, 9-23 
Shell Street, North Point, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và 

bảo dưỡng]; dịch vụ làm sạch xe cộ; dịch vụ rửa xe; dịch vụ chống gỉ cho xe cộ; dịch vụ 
bôi trơn xe cộ (tra dầu mỡ); dịch vụ chống gỉ; bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da.  

 

 
(210) 4-2016-33161 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.2.7; A26.11.12; 1.15.23; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Duyên Hà   (VN) 
Số 4/41, phố Tương Mai, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn nhà hàng ăn uống; dịch vụ chỗ nghỉ tam thời, quán cà phê; 

dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời cho khách du lịch.  
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(210) 4-2016-33162 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Vĩnh 
Xương  (VN) 
36/7/26 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-33163 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

xám, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Minh 
Giang   (VN) 
337 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Thùng bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2016-33164 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.1.24; 3.13.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên BPF   (VN) 
44 Lê Lai, phường 4, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm ( kem dưỡng da).  

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-33165 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
quản lý bất động sản 
WINDSOR  (VN) 
8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 

cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-33166 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.7.1; 5.7.3 

(591) Vàng đậm, xanh lá cây, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Cửa hàng thực phẩm sạch 
Thóc Vàng   (VN) 
Số 138 phố Bùi Xương Trạch, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua thực phẩm, đồ ăn uống; bán thực phẩm, đồ ăn uống; nhập khẩu thực 

phẩm, đồ ăn uống; xuất khẩu thực phẩm, đồ ăn uống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện (dịch vụ ăn 

uống).  
 

 
(210) 4-2016-33167 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; 1.15.23; A1.1.2 

(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, vàng cam, 

vàng tươi, vàng chanh, xanh lá cây, xanh 

cốm, đen, ghi, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lữ hành Hay  
(VN) 
Số 172 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; dịch vụ vận tải.  
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(210) 4-2016-33168 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 15.7.1; 1.15.15 
(591) Xanh tím than, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Lệnh Lợi  (VN) 
SN 45 ngõ 1, tập thể Bộ Tư lệnh Tăng 
thiết giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng xử lý nước môi trường; hóa chất dùng làm bóng làm sáng màu 

dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong mục đích nông nghiệp (không bao gồm chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ), chất khử màu dùng trong công nghiệp; chất tẩy 
rửa dùng trong quá trình sản xuất; hóa chất để lọc.  

 

 
(210) 4-2016-33169 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Bùi Xuân Mạnh  (VN) 
Số nhà 23, khu X55, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ắc quy, săm lốp ô tô, xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-33170 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.15.15; A25.7.7; 26.3.1; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trang Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-33171 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
và thương mại Hoàng Hà   (VN)
Số 273 thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, phản.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi.  
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(210) 4-2016-33172 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEGACARE USA  
(VN) 
Số 24A, ngõ 250/20 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành nhố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nuớc súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33175 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEGACARE USA  
(VN) 
Số 24A, ngõ 250/20 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33176 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEGACARE USA  
(VN) 
Số 24A, ngõ 250/20 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33177 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2016-33178 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33179 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33180 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33181 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33182 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Savi  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2016-33183 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Savi  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33184 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Savi  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33186 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.2; 2.1.8; A2.1.16 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Seagull   (VN) 
Số 8 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  
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(511)   Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; nhà hát ca múa nhạc; sản xuất và dàn 
dựng chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí; tổ chức trình diễn; trình diễn sân khấu. 

 

 
(210) 4-2016-33187 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.9; 3.7.16; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Seagull  (VN) 
Số 8 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức trình diễn; cung cấp các tiện 

nghi bảo tàng; sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hoá hoặc giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-33188 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.13.1; 25.1.6 
(591) Vàng da cam, đen, trắng, hồng, xanh lá 

cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Seagull  (VN) 
Số 8 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 

nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-33189 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-33190 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-33191 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-33192 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(210) 4-2016-33193 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-33194 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2016-33195 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-33196 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-33197 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1; 7.1.6; 7.1.24 
(591) Cam, xanh lá, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

thông minh FECON  (VN) 
Tầng 7, tháp CEO, lô HH2 - 1, KĐT Mễ 
Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thủy hải sản không còn sống (cá, tôm); trái cây được bảo quản và đóng 

hộp; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; hạt đã chế biến; dầu thực vật. 
 

Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc; bột; gia vị; chè (trà); cà phê. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; vật nuôi gây giống; hạt [ngũ cốc]; hạt [hạt giống]; cây trồng; 
cây giống; cây dược liệu; thảo mộc tươi; rau và quả tươi. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, thịt, cá, gia cầm, 
thức ăn gia súc rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa, dầu thực vật, 
hàng lâm sản, cà phê, chè, ca cao, đường, hàng nông sản (nấm, gạo, ngô, khoai, sắn, đỗ), 
bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, muối, gia vị, gừng, sả, tỏi, ớt, 
húng, quế, rau và quả tươi, trái cây tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, đồ uống (nước, 
nước khoáng, nước hoa quả, nước có ga, cà phê, bia, rượu), dược phẩm, nguyên liệu dược 
phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng, tinh dầu (tràm, húng, quế, hương nhu, sả); dịch vụ 
trung gian thương mại; quản lý và quản lý kinh doanh của khách sạn; giới thiệu và trưng 
bày sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2016-33198 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH siêu thị quốc tế 
Thaimetro  (VN) 
Số 584 Trần Phú, phường Đình Bảng, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 

không cồn; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước ép rau (đồ 

uống). 
 

 
(210) 4-2016-33199 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH siêu thị quốc tế 
Thaimetro   (VN) 
Số 584 Trần Phú, phường Đình Bảng, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn, dầu nhờn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ; dầu công nghiệp; mỡ để 

bôi trơn; mỡ công nghiệp. 

 

Nhóm 11: Bình đun nước nóng (chạy điện); bếp nấu bằng gas; bếp nấu bằng điện; bếp từ; 

bếp hồng ngoại; ấm đun nước (bằng điện). 
 

 
(210) 4-2016-33200 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.23; 26.4.1 

(591) Đỏ, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Hồng Văn Khánh  (VN) 
79/1 Phan Anh, phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc ắc quy cho xe cộ; thiết bị sạc cho ắc quy điện; bình ắc quy; ắc quy 

điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị sạc ắc quy cho xe cộ, thiết bị sạc cho ắc quy 

điện, bình ắc quy, ắc quy điện.  
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(210) 4-2016-33202 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.9.1; A24.15.7 

(591) Vàng, đỏ 

(731) Công ty TNHH Kiệt Khải  (VN) 
209/5 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân ủ; phân bón; phân bón lá; phân vi sinh; phân đạm.  
 

 
(210) 4-2016-33205 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.9.1; 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7 

(731) Hộ kinh doanh Kim Thoa  (VN) 
152 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt), áo 

khoác.  
 

 
(210) 4-2016-33208 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.13.1; 3.7.6; 26.1.2; A3.7.24 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sức 
khỏe môi trường YECXANH  
(VN) 
E1/2 C8 Quách Điệu, ấp 5, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phân tích môi trường. 
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(210) 4-2016-33209 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 
Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-33210 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 17.2.25 
(591) Vàng, đen, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 
Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-33211 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NIDALA  (VN) 
Tầng 2 toà nhà Ngọc Đông Dương, 76 
Cách Mạng Tháng 8, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2016-33212 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.13; A5.7.23; 26.1.1; A5.3.13; 5.7.1 
(591) Xanh rêu, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Trần Tiến  (VN) 
819/11/40 Quang Trung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; nhà hàng ăn uống. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2063 

(210) 4-2016-33213 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Trần 
Nguyễn Tín  (VN) 
Lô (9,10,11) B2.2 đường Dương Đình 
Nghệ, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 

hàng hóa và vận chuyển hành khách du lịch; đại lý bán vé du lịch, vé máy bay, vé tàu lửa.   
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2016-33214 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Hà Thị Minh Phương   (VN) 
Số 6 ngõ 63 Vân Hồ 3, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn về 

sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh 
chấp ngoài tòa án.  

 

 
xzc(21
0) 

4-2016-33215 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; 26.1.2; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dưỡng sinh LB   (VN) 
Số 124 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến và đông lạnh (tôm, cua, cá, mực, bạch, nghêu).  
 

Nhóm 30: Gia vị thực phẩm; muối ớt; muối tiêu; bột thực phẩm; cà phê; trà.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống (không cồn) đóng chai; nước ép hoa quả; bia; 
nước uống lên men (không cồn).  
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Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản, gia vị thực phẩm, nước xốt cà chua (tương cà chua), 
nước xốt làm từ ớt (tương ớt), muối ớt, muối tiêu, bột thực thẩm, cà phê, trà, nước khoáng, 
đồ uống đóng chai, nước ép hoa quả, bia, rượu, nước uống lên men; ngọc trai, vàng, nữ 
trang, đá quí, đồ trang sức bằng kim loại, đồ lưu niệm, khăn quàng, vải, quần áo, va li, túi 
xách, bóp (ví), cặp sách, mỹ phẩm, nước hoa, nước giặt quần áo, xà phòng, nước lau sàn 
nhà, nước rửa chén bát; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng.  

 

 
(210) 4-2016-33216 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh Dược Apimed   (VN) 
263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em và người già. 
 

 
(210) 4-2016-33217 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh Dược Apimed   (VN) 
263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em và người già. 
 

 
(210) 4-2016-33218 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh Dược Apimed   (VN) 
263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 
phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em và người già.  
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(210) 4-2016-33219 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh Dược Apimed   (VN) 
263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em và người già.  
 

 
(210) 4-2016-33228 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Bình Phú   (VN) 
58 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ); bơm chân không 

(máy móc); bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt. 
 

Nhóm 09: Máy sinh khí ozon (thiết bị tạo ozon).  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ 
thống và thiết bị làm mềm nước; hệ thống cung cấp nước; thiết bị tiệt trùng nước.  

 

 
(210) 4-2016-33229 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thiết bị nhà bếp 

Bách Hợp   (VN) 
279 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm/hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 

vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 

dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 

gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế ăn, thiết 
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bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, 

thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh chụp, tranh 

vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ đạc bằng kim 

loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng cụ và đồ chứa 

dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ thuỷ 

tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để đệm (lót) và 

nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, khăn trải 

giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, cửa, 

cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng 

kim loại, két sắt.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 

sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất.  

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 

thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ họa nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-33230 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Trần Ngọc Quang   (VN) 
Số nhà 49, ngõ 281 đường Tam Trinh, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết 

kế quần áo; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; tư vấn thiết kế trang web.  
 
 

(210) 4-2016-33231 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh da trời, đỏ cam, trắng 

(731) CISBAY INC.   (US) 

92 Bonaventura Drive, San Jose, 

California 95134, United States of 

America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm vi sinh để cải tạo đất; chế phẩm vi khuẩn tự nhiên để xử lý nước bằng 

phương pháp sinh học.  
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(210) 4-2016-33233 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Tím 

(731) SANZYME PRIVATE LIMITED   (IN) 

Plot No: 13, Sagar Society, Road No. 2, 

Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, 

India  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm y tế; chế phẩm dược; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; 

dược phẩm; hormon dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-33235 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu IEC Việt Nam  
(VN) 
659 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hóa: bếp điện, bếp ga, máy hút khói dùng cho nhà bếp, 

thiết bị nấu bếp, lò nướng, lò vi sóng, thiết bị nấu nướng, tủ lạnh, bồn rửa, chậu rửa, vòi, 

máy rửa bát, máy sấy bát, máy giặt, máy sấy quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-33237 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 25.12.1; 26.13.25; 26.13.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại giày Uy Thái   (VN)
190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2016-33238 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.1; A5.5.20; 26.4.1; 9.1.10 
(591) Hồng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

điện tử KTB  (VN) 
Số nhà 06, ngõ 17, phố Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng chuyên bán các loại đồ quà tặng như: quà tặng làm bằng giấy, quà 

tặng và hàng thủ công làm từ da, sản phẩm mỹ nghệ được làm bằng đá (không phải đá 
quý), song, mây, tre, trúc, gỗ, sản phẩm sơn mài, chạm khảm, sản phẩm từ sừng trâu bò, 
mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng, kỷ niệm chương gỗ, kỷ niệm chương 
mica, quà tặng để bàn bằng gỗ, khung hình, đồ chơi như các con thú nhồi bông, vật trang 
hoàng cây noel làm từ vải và vật liệu tái sinh, kỷ niệm chương bằng đồng, cúp thể thao 
bằng đồng, quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-33240 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Trần Hậu Khanh   (VN) 

Xóm Thanh Tiến, xã Thạch Môn, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Nấm dược liệu.  
 

Nhóm 29: Nấm thực phẩm khô.  
 

 
(210) 4-2016-33241 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Du lịch và 

Thương mại Đại Bàng   (VN) 
Tổ 4, phường Đại Nài, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan (không bao gồm việc 
cung cấp dịch vụ ăn uống).  
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(210) 4-2016-33242 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.1; 24.1.1; 26.4.3 
(591) Xanh tím than, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

thương mại Đại Bàng    (VN) 
Tổ 4, phường Đại Nài, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-33245 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thị Minh Quyết   (VN) 
Số 221 đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán áo cưới.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ hôn lễ, dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan (không 
bao gồm việc cung cấp dịch vụ ăn uống).  

 

 
(210) 4-2016-33247 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Hải Đào   (VN) 
Xóm Tân Phú, xã Thạch Trung, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh, tủ đông lạnh, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị (điện) nấu nướng sử 

dụng điện, máy lọc không khí, thiết bị làm nóng bằng năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị điện và điện tử gia dụng gồm: thiết bị (điện) nấu 
nướng sử dụng điện, tủ lạnh, tủ đông lạnh, thiết bị điều hòa không khí, máy lọc không 
khí, thiết bị làm nóng bằng năng lượng mặt trời.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(210) 4-2016-33248 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, đỏ 
(731) Đặng Hoài Thanh  (VN) 

Khối phố 3, phường Nam Hà, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, giày dép, mũ (nón).  
 

(210) 4-2016-33249 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Hoàng Ngân  

(VN) 
Số 476, khối phố 4, phường Đại Nài, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan (không bao gồm việc 
cung cấp dịch vụ ăn uống).  

 

 
(210) 4-2016-33250 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A25.1.10; A26.11.7; 26.4.4; 26.4.7; 

A26.11.9; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Hoàng Ngân  

(VN) 
Số 476, khối phố 4, phường Đại Nài, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  

 
Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-33251 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Doanh nhân tư nhân vàng 

bạc Mai Xuân  (VN) 
Số 14 Nguyễn Công Trứ, phường Nam 
Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2016-33252 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.2; A17.2.2; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Doanh nhân tư nhân vàng 

bạc Mai Xuân  (VN) 
Số 14 Nguyễn Công Trứ, phường Nam 
Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2016-33253 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

tổng hợp Lý Thanh Sắc   (VN) 
Khối 8, phường Nam Hà, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất nhà ở bằng gỗ; đồ nội thất văn phòng bằng gỗ; giường gỗ; tủ gỗ; 

bàn gỗ; ghế gỗ.  

 
Nhóm 31: Gia súc sống, gia cầm sống, con giống.  
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(210) 4-2016-33254 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây, xanh dương
(731) Công ty cổ phần Lý Ngân Vina  

(VN) 
Số 47, đường Hà Tôn Mục, phường Nam 
Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt thiết bị điện tử, điện lạnh.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-33255 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ in 

Trí Tuệ   (VN) 
Số 61, đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, cụ thể là dịch vụ thiết kế mẫu quảng cáo, thiết kế mẫu in ấn, 
thiết kế bao bì, thiết kế trang web; dịch vụ tạo mẫu phục vụ quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-33256 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghệ in 

Trí Tuệ  (VN) 
Số 61, đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, cụ thể là dịch vụ thiết kế mẫu quảng cáo, thiết kế mẫu in ấn, 
thiết kế bao bì, thiết kế trang web; dịch vụ tạo mẫu phục vụ quảng cáo.  
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(210) 4-2016-33257 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ in 

Trí Tuệ  (VN) 
Số 61, đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học ứng dụng.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2016-33258 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A1.1.10; 5.7.3; 1.15.15; 6.1.2; 7.11.10; 

26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, vàng, xám, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần Phú Quý  

(VN) 
Số 146 đường Hà Huy Tập, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-33259 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp dịch vụ Phương 
Phương   (VN) 
Số 208 đường Nguyễn Du, phường 
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy làm từ giấy, các 
tông.  
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(210) 4-2016-33260 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH Dũng Minh   (VN)
Khu biệt thự Vinhomes Hà Tĩnh, phường 

Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ.  

 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-33261 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Vàng, đỏ 

(731) Công ty TNHH Dũng Minh   (VN)
Khu biệt thự Vinhomes Hà Tĩnh, phường 

Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ.  

 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-33262 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Bùi Phúc Chung - Hộ kinh 
doanh cá thể   (VN) 
Số 272 + 274, đường Nguyễn Công Trứ, 

phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống chế trên cơ sở cà phê, ca cao, trà.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh đồ uống (quầy rượu); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ kinh 

doanh nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-33264 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Quốc tế 
Thiên Anh   (VN) 
25 Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Hà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem 

làm trắng da, kem chống nắng, dầu gội đầu, dầu xả, nước hoa, kem trị mụn, kem làm mờ 
sẹo, kem làm mờ vết thâm, màu mắt, kem trị nám, bột tắm trắng, tinh dầu, kem tẩy tế bào 
chết, màu mắt, kem tẩy trang nước thơm tẩy trang dùng cho mắt, chất làm bóng môi, dầu 
làm bóng móng tay, chất khử mùi chống đổ mồ hôi, nước tẩy sơn móng tay, kem đánh 
răng, bàn chải đánh răng.  

 

 
(210) 4-2016-33269 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Hợp tác xã trồng nấm, mua 

bán và dịch vụ Tuổi trẻ 
Thạch Hạ   (VN) 
Thôn Liên Thanh, xã Thạch Hạ, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nấm dược liệu.  
 

Nhóm 31: Nấm thực phẩm tươi.  
 

 
(210) 4-2016-33270 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thông tin Lam Hồng  (VN) 
Số 33, đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính, thiết bị văn phòng. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy tính, thiết bị văn phòng.  
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(210) 4-2016-33271 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10; A26.1.18 
(591) Xanh dương, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thông tin Lam Hồng  (VN) 
Số 33, đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính, thiết bị văn phòng. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy tính, thiết bị văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-33272 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vạn Xuân  

(VN) 
Số 16, đường Trần Phú, phường Bắc Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính, thiết bị văn phòng. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy tính, thiết bị văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-33273 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vạn Xuân  

(VN) 
Số 16, đường Trần Phú, phường Bắc Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính, thiết bị văn phòng. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy tính, thiết bị văn phòng.  
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(210) 4-2016-33274 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.7.6; A1.1.10; 26.1.2; A26.1.18; 

18.1.21; 11.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần vận tải ôtô 

Hà Tĩnh   (VN) 
Số 141, đường Hà Huy Tập, phường 
Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2016-33275 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn 

Hiến  (VN) 
Số 06, đường Nguyễn Công Trứ, phường 
Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, đá quý, mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2016-33276 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH máy công nông 

nghiệp Băng Băng  (VN) 
Số 419, đường Trần Phú, phường Thạch 
Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy công nghiệp, máy nông nghiệp.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy công nghiệp, máy nông nghiệp.  
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(210) 4-2016-33277 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Minh Toàn  
(VN) 
Số 2446, quốc lộ 1, ấp Thanh Hóa, xã Hố 
Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị tiệt 

trùng nước; bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy lọc để làm sạch 
nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; vòi [van]; hệ thống và thiết bị làm mềm nước. 

 

 
(210) 4-2016-33278 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1; 24.15.1; A24.15.13; 26.15.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Vũ Minh Toàn  
(VN) 
Số 2446, quốc lộ 1, ấp Thanh Hóa, xã Hố 
Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị tiệt 

trùng nước; bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy lọc để làm sạch 
nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; vòi [van]; hệ thống và thiết bị làm mềm nước. 

 

 
(210) 4-2016-33279 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Minh Toàn  
(VN) 
Số 2446, quốc lộ 1, ấp Thanh Hóa, xã Hố 
Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị tiệt 

trùng nước; bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy lọc để làm sạch 
nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; vòi [van]; hệ thống và thiết bị làm mềm nước. 

 

 
(210) 4-2016-33280 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Vũ Minh Toàn  
(VN) 
Số 2446, quốc lộ 1, ấp Thanh Hóa, xã Hố 
Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị tiệt 
trùng nước; bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy lọc để làm sạch 
nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; vòi [van]; hệ thống và thiết bị làm mềm nước. 

 

 
(210) 4-2016-33281 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tổng 
hợp Jolie  (VN) 
Tầng 2, số 153, phố Bà Triệu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thực phẩm, đồ uống; chỗ ở tạm thời bao gồm: dịch 

vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê phòng họp; nhà hàng 
ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-33283 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.3.5; 26.3.3; 24.15.21; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH MTV Demim TCH  

(VN) 
Thôn Đông Long, xã Quảng Minh, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2016-33285 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, đen, trắng, nâu 
(731) Hội nông dân xã Linh Sơn  (VN)

Xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Quả ổi tươi. 
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(210) 4-2016-33286 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33287 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33288 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33290 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) GOLD EMPEROR GROUP CO., LTD.  

(CN) 
No.1288, The 2nd Road, Binhai, Eco. & 
Tech. Dev. Zone, Wenzhou, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 

thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi cầm tay cho phụ nữ; ví đựng tiền; túi du lịch; túi xách tay; bộ đồ du lịch 
(đồ da); vali du lịch; dây da thuộc; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà; bộ da lông thú.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; giày; giày cao cổ; mũ; bít tất ngắn cổ; tất dài; găng 
tay (trang phục); khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng bằng da cho phụ nữ; tã lót trẻ sơ sinh 
(quần áo).  

 

 
(210) 4-2016-33291 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đen, vàng 
(731) Ngô Anh Dũng  (VN) 

Số 17, ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ tóc: cắt tóc, uốn tóc, nhuộm tóc; trang điểm cô dâu; làm 

móng chân, móng tay. 
 

 
(210) 4-2016-33292 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.7.9; 4.5.2; 4.5.3; 13.1.6; 1.7.6 
(591) Hồng, xanh nước biển, xanh lá cây, trắng
(731) Dương Khánh Ly  (VN) 

Số 07, ngõ 3, đường Thanh Niên, tổ 11, 
phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; bộ quần áo; đồ bộ.  

 

 
(210) 4-2016-33293 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Alex Việt 
Nam  (VN) 
Số 360 đường Láng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2016-33294 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Alex Việt 
Nam  (VN) 
Số 360 đường Láng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trát tường. 
 

 
(210) 4-2016-33295 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, da cam 
(731) HUANG, MING-HSIEN  (TW) 

5F., No.172-1, Sing'an St., Songshan 
Dist., Taipei City 10545, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt nhục đậu khấu; hương liệu cà phê; bánh 

ngọt; kem lạnh. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ cà phê; dịch vụ bán lẻ thiết bị cà phê, cụ thể là, cối xay cà phê 
thao tác bằng tay, bình pha cà phê không dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, dụng cụ 
pha cà phê không dùng điện, cốc đựng cà phê; dịch vụ bán lẻ đồ uống, cụ thể là đồ uống 
không cồn, đồ uống trên cơ sở cà phê; dịch vụ tư vấn thương mại trong việc thiết lập 
nhượng quyền thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đặt hàng qua mạng cho 
người khác [mua sắm trực tuyến]. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống lưu động do nhà hàng thực 
hiện; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ nhà trọ.  

 

(210) 4-2016-33296 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) CHIU, CHIEN-HUA   (TW) 

3F., No. 5-1, Aly. 7, Ln. 73, Sec. 5, 
Sinhai Rd., Wunshan Dist., Taipei City 
11695, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt nhục đậu khấu; hương liệu cà phê; bánh 
ngọt; kem lạnh.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ cà phê; dịch vụ bán lẻ thiết bị cà phê, cụ thể là, cối xay cà phê 
thao tác bằng tay, bình pha cà phê không dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, dụng cụ 
pha cà phê không dùng điện, cốc đựng cà phê; dịch vụ bán lẻ đồ uống, cụ thể là đồ uống 
không cồn, đồ uống trên cơ sở cà phê; dịch vụ tư vấn thương mại trong việc thiết lập 
nhượng quyền thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đặt hàng qua mạng cho 
người khác [mua sắm trực tuyến].  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống lưu động do nhà hàng thực 
hiện; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ nhà trọ.  

 

 
(210) 4-2016-33297 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.22; 4.5.1; 

26.1.1 
(591) Da cam, trắng, đỏ, nâu đậm 
(731) CHIU, CHIEN-HUA   (TW) 

3F., No. 5-1, Aly. 7, Ln. 73, Sec. 5, 
Sinhai Rd., Wunshan Dist., Taipei City 
11695, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt nhục đậu khấu; hương liệu cà phê; bánh 
ngọt; kem lạnh.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ cà phê; dịch vụ bán lẻ thiết bị cà phê, cụ thể là, cối xay cà phê 
thao tác bằng tay, bình pha cà phê không dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, dụng cụ 
pha cà phê không dùng điện, cốc đựng cà phê; dịch vụ bán lẻ đồ uống, cụ thể là đồ uống 
không cồn, đồ uống trên cơ sở cà phê; dịch vụ tư vấn thương mại trong việc thiết lập 
nhượng quyền thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đặt hàng qua mạng cho 
người khác [mua sắm trực tuyến].  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống lưu động do nhà hàng thực 
hiện; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ nhà trọ.  

 

 
(210) 4-2016-33298 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; A2.1.23; 2.1.30; A2.5.23; 2.5.30; 

4.5.5; A1.1.9; A1.1.3; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, đỏ đô, da, xám 

(540) 

  

(731) Lê Hoàng Thản  (VN) 
132/39 Nguyễn Tri Phương, phường 7, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2084 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-33299 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Hoàng Thản   (VN) 
132/39 Nguyễn Tri Phương, phường 7, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-33300 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; A24.15.7; A16.1.5; 26.11.22 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH điện tử Sài Gòn 

AUDIO  (VN) 
634/36/2A tỉnh lộ 10, khu phố 16, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuyếch đại âm thanh; loa; thiết bị và máy âm thanh; thiết bị truyền phát 

âm thanh; máy đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát ka-ra-ô-kê. 
 

 
(210) 4-2016-33301 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.15 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thảo Vy  
(VN) 
Số 33/35, khu 6, tổ 43, đường DX095, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da; thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm.  

 

Nhóm 10: Dụng cụ lấy ráy tai, bơm dùng để hút sữa mẹ.  
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; miếng bọt biển để kỳ 
da; nùi cọ rửa; miếng cọ rửa.  
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Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chùi chân ở cửa.  
 

 
(210) 4-2016-33302 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 

(591) Hồng, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thảo Vy  
(VN) 
Số 33/35, khu 6, tổ 43, đường DX095, 

phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 21: Miếng bọt biển để kỳ da; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; miếng cọ rửa, 

nùi cọ rửa.  
 

 
(210) 4-2016-33303 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.10; A26.11.12 

(591) Đen, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thảo Vy  
(VN) 
Số 33/35, khu 6, tổ 43, đường DX095, 

phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng. 
 

 
(210) 4-2016-33304 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thảo Vy  
(VN) 
Số 33/35, khu 6, tổ 43, đường DX095, 

phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ lấy ráy tai. 
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(210) 4-2016-33305 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 5.5.4 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thảo Vy  
(VN) 
Số 33/35, khu 6, tổ 43, đường DX095, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; khăn tắm [trừ quần áo].  

 

 
(210) 4-2016-33306 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.10 
(591) Đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thảo Vy  
(VN) 
Số 33/35, khu 6, tổ 43, đường DX095, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 

 

(210) 4-2016-33307 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) CJ E&M CORPORATION   (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng bá và xúc tiến bán hàng; dịch vụ khuyến mại cho 

người khác; quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo trực tuyến trên mạng thông tin liên lạc 
sử dụng máy vi tính; đại lý quảng cáo trên internet cho người khác; cung cấp không gian 
trên các trang mạng nhằm quảng cáo hàng hóa và dịch vụ, cụ thể là, cho thuê không gian 
trên các trang mạng nhằm quảng cáo hàng hóa và dịch vụ; tạo lập tài liệu quảng cáo; tổ 
chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; quản lý kinh 
doanh việc biểu diễn của nghệ sỹ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến chất bổ sung 
ăn kiêng, thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe, ngũ cốc chế biến sẵn, kẹo, đồ uống trên 
cơ sở trái cây, mỹ phẩm, vật dụng mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, thiết bị rèn luyện thể 
hình, thiết bị tập thể dục thể chất, thiết bị và dụng cụ nghe nhìn dùng điện, văn phòng 
phẩm, quần áo, đồ trang trí cá nhân, túi, chế phẩm dược, chế phẩm vitamin, đồ trang trí 
tóc, đồ dùng gia đình, bộ đồ ăn, nước đóng chai, cốc, đồ vật để chơi, trò chơi, đồ chơi trẻ 
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em, ứng dụng điện thoại di động, máy vi tính có thể đeo được, áp phích, tạp chí và sách; 
dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm và quần áo; dịch vụ thu mua vé, cụ 
thể là, mua vé các sự kiện giải trí cho người khác nhằm mục đích thương mại; trung tâm 
mua sắm toàn diện qua internet liên quan đến chất bổ sung ăn kiêng, thực phẩm chức 
năng hỗ trợ sức khỏe, ngũ cốc chế biến sẵn, kẹo, đồ uống trên cơ sở trái cây, mỹ phẩm, 
vật dụng mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, thiết bị rèn luyện thể hình, thiết bị tập thể dục thể 
chất, thiết bị và dụng cụ nghe nhìn dùng điện, văn phòng phẩm, quần áo, đồ trang trí cá 
nhân, túi, chế phẩm dược, chế phẩm vitamin, đồ trang trí tóc, đồ dùng gia đình, bộ đồ ăn, 
nước đóng chai, cốc, đồ vật để chơi, trò chơi, đồ chơi trẻ em, ứng dụng điện thoại di động, 
máy vi tính có thể đeo được, áp phích, tạp chí và sách; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác.  

 

 
(210) 4-2016-33308 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) CJ E&M CORPORATION    (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc hữu tuyến; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; 

dịch vụ sử dụng kênh phát sóng nhằm mục đích thông tin liên lạc và truyền tin; cung cấp 
kênh viễn thông cho dịch vụ mua sắm từ xa; truyền tin qua mạng quốc gia và quốc tế; 
cung cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu; dịch vụ truy cập mạng thông tin liên lạc sử dụng 
internet hoặc điện thoại di động liên quan đến mạng xã hội; truyền tin qua mạng xã hội 
(SNS); truyền viđêô qua điện thoại di động và internet; truyền tập tin số; dịch vụ thông tin 
liên lạc vô tuyến; cung cấp cho người sử dụng quyền truy cập vào mạng máy tính toàn 
cầu; bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; phát thanh truyền hình tin tức; cho thuê thiết bị 
và dụng cụ thông tin liên lạc; phát thanh; truyền hình qua internet; truyền hình; cho thuê 
thiết bị phát thanh truyền hình; cung cấp dịch vụ truyền theo dòng ổn định liên tục 
phim/nhạc/viđêô/trò chơi và nội dung đa phương tiện; truyền điện tử phim/nhạc/viđêô/trò 
chơi và nội dung đa phương tiện; dịch vụ truyền dữ liệu theo dòng ổn định liên tục qua 
mạng máy tính bằng phương tiện liên lạc số; truyền theo dòng ổn định âm thanh/viđêô/nội 
dung nghe nhìn qua mạng internet; truyền hình số; truyền hình viđêô theo yêu cầu; phát 
dữ liệu hoặc hình ảnh nghe nhìn qua mạng máy tính toàn cầu/mạng internet; cung cấp 
phòng nói chuyện qua internet.  

 

 
(210) 4-2016-33309 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) CJ E&M CORPORATION    (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi đấu nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; tổ chức triển lãm 

nhằm mục đích văn hóa, giải trí hoặc giáo dục; lập kế hoạch cho sự kiện văn hóa; sản xuất 
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chương trình biểu diễn; trình diễn buổi biểu diễn kịch; sản xuất chương trình truyền hình; 

sắp xếp/phân phối chương trình truyền hình (không phải là truyền phát); sản xuất phim, 

trừ phim quảng cáo; sản xuất băng và đĩa âm thanh; thông tin giải trí; xuất bản sách, tạp 

chí; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; câu lạc bộ giải trí ban 

đêm; học viện đào tạo người mẫu [giáo dục]; hướng dẫn nghệ thuật làm đẹp; sắp xếp và tổ 

chức sự kiện văn hóa hoặc giáo dục liên quan đến thể hình, làm tóc và làm đẹp; cung cấp 

tiện nghi dịch vụ rèn luyện thể hình và tập thể dục; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); 

huấn luyện thể thao; dịch vụ huấn luyện viên thể hình cá nhân; dịch vụ đánh bạc; nhiếp 

ảnh; dịch vụ phóng viên tin tức; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; cho thuê đồ trang trí sân khấu 

biểu diễn; cung cấp và vận hành tiện nghi thể thao; cung cấp và vận hành tiện nghi giải 

trí; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí].  
 

 
(210) 4-2016-33313 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Minh Hương  (VN) 
Số 7, ngách 24, ngõ 173 Hoàng Hoa 

Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ tắm, xông hơi; dịch vụ trị liệu.  
 

 
(210) 4-2016-33314 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.13.1; 1.15.15; A5.3.13 

(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng 

(731) BEX INTERCORPORATION CO., 

LTD.    (KR) 

Yangjae-dong, Buhmmyung building, 7-

15, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul 

06752, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng lỏng; chất tẩy rửa dạng lỏng không dùng trong hoạt động sản 

xuất và không dùng cho mục đích y tế; xà phòng khử trùng; chất làm mềm vải dùng để 

giặt; chế phẩm để rửa hoa quả và rau; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia 

dụng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-33315 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; 26.13.1; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh lam, trắng 
(731) BEX INTERCORPORATION CO., 

LTD.    (KR) 
Yangjae-dong, Buhmmyung building, 7-
15, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul 
06752, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng lỏng; chất tẩy rửa dạng lỏng không dùng trong hoạt động sản 

xuất và không dùng cho mục đích y tế; xà phòng khử trùng; chất làm mềm vải dùng để 
giặt; chế phẩm để rửa hoa quả và rau; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia 
dụng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33316 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 26.13.1 
(591) Xanh lam, ghi, trắng 
(731) BEX INTERCORPORATION CO., 

LTD.    (KR) 
Yangjae-dong, Buhmmyung building, 7-
15, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul 
06752, Republic of Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng lỏng; chất tẩy rửa dạng lỏng không dùng trong hoạt động sản 

xuất và không dùng cho mục đích y tế; xà phòng khử trùng; chất làm mềm vải dùng để 
giặt; chế phẩm để rửa hoa quả và rau; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia 
dụng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33317 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.24; 2.9.1; 1.15.5 
(731) CHAROEN PATTANA THAISHOES 

CO., LTD.   (TH) 
39/8 Village No. 5, Thakham Sub 
District, Sampharn District, Nakorn 
Pathom Province, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày. 
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(210) 4-2016-33318 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33319 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A11.3.4; 26.1.1; 26.5.1; 25.1.6 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-33332 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.5; 1.15.23 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Triệu Quang Minh  (VN) 
56/77 Bùi Xuân Trạch, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dụng cụ thể dục, thể thao như: quần áo thể thao, giày thể thao, máy 

tập thể dục. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ; hướng dẫn tập thể dục dưỡng sinh (Yoga); 
câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (cơ sở chăm sóc sắc đẹp); dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ 
tắm hơi (sauna); dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng liệu pháp nước khoáng và mát xa bằng 
lực của nước (spa); dịch vụ trang điểm; mát-xa (xoa bóp). 
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(210) 4-2016-33333 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Hải Lan   (VN) 
34 đường số 19, khu dân cư Bình Hưng, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn) dùng cho máy móc.  
 

 
(210) 4-2016-33335 (220) 24.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.4.7 

(591) Xanh, xám, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH nhôm Tấn Lộc  
(VN) 
Số 199E Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ 

Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình; hợp kim nhôm; cửa nhôm; khung kèo thép (sườn 

nhà bằng thép); vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-33336 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.13.1 

(591) Đỏ; vàng; xanh lá 

(731) Công ty TNHH thực phẩm NFC  
(VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa (đồ uống chứa sữa có thành phần chính là trà); chè (trà); đồ uống làm 

từ chè (trà) như hồng trà, lục trà, trà sữa.  
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(210) 4-2016-33337 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Vàng, đỏ, cam 
(731) Công ty TNHH thực phẩm NFC  

(VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 30: Muối tôm; muối ớt; bột ớt; bột nghệ; hạt tiêu; hạt nêm.  

 

 
(210) 4-2016-33338 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 1.15.5; 26.4.8 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

chuyển giao công nghệ Việt 
Nam   (VN) 
P.806, CT2, tổ 14, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy: vòi chữa cháy, lăng chữa 

cháy, hộp đựng lăng vòi, bình chữa cháy, hộp đựng bình chữa cháy, van góc, tủ điều khiển 
bơm chữa cháy, đèn báo phòng, bảng ghi nội quy tiêu lệnh chữa cháy, tiêu lệnh cấm lửa, 
đầu phun dập lửa, chuông báo cháy; đại lý xuất nhập khẩu thiết bị phương tiện phòng 
cháy, chữa cháy: vòi chữa cháy, lăng chữa cháy, hộp đựng lăng vòi, bình chữa cháy, hộp 
đựng bình chữa cháy, van góc, tủ điều khiển bơm chữa cháy, đèn báo phòng, bảng ghi nội 
quy tiêu lệnh chữa cháy, tiêu lệnh cấm lửa, đầu phun dập lửa, chuông báo cháy. 

 
Nhóm 37: Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; sửa chữa và bảo dưỡng thiết 
bị phòng cháy chữa cháy. 

 

(210) 4-2016-33339 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Nâu đồng đậm, nâu đồng nhạt 

(540) 

 

(731) Tổng công ty Đức Giang - 
Công ty cổ phần  (VN) 
Số 59, phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-33340 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FOODY  (VN) 
Lầu 8 tòa nhà Jabes 1, số 244 Cống 
Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý giao dịch thương mại.  

 

 
(210) 4-2016-33341 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bkav   (VN) 
Tầng 2 tòa nhà HH1, khu đô thị Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Điện toán đám mây; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; cho thuê 

máy chủ đặt web; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử. 
 

 
(210) 4-2016-33342 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A9.7.22; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Mầm non Vietmoon   (VN) 
¤15 TT4A khu đô thị Tây Nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; trường mẫu giáo; dịch vụ trường học (giáo dục).  

 

(210) 4-2016-33343 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
VINACAP Việt Nam  (VN) 
Số 33, ngõ 88, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống.  
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(210) 4-2016-33344 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng  
(VN) 
Số 40 phố Trường Lâm, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ 

tranh tụng.  
 

 
(210) 4-2016-33346 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A25.7.5; A25.7.2; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dạ Thương  (VN) 
15 ngõ 36 Cô Đông, phường Bình Hàn, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sách. 

 

 
(210) 4-2016-33347 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
LEKIMA  (VN) 
10K2 TTTM đường Nguyễn Thái Học, 
phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua sơ chế hoặc chế biến; thủy, hải sản đã qua chế biến; thịt, 
thịt gia súc, thịt gia cầm. 

 
Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; gia cầm, gia súc đang còn sống; thủy, hải sản đang còn sống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, rau, củ, quả đã qua sơ chế hoặc chế biến, thủy, 
hải sản đã qua chế biến, thịt, thịt gia súc, thịt gia cầm, rau, củ, quả tươi, gia cầm, gia súc 
đang còn sống, thủy, hải sản đang còn sống.  
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(210) 4-2016-33348 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.15; A26.4.24 

(591) Vàng gạch, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ viện 
WHITE PALACE  (VN) 
Số 2 Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-33349 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 4.3.5; 3.3.1; A3.1.24 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty cổ phần hàng hải và 
phát triển Phi Mã  (VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư và phụ tùng nghành công nghiệp, nông 

nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật) và hàng hải; mua bán dụng cụ, thiết bị và 

máy móc sử dụng trong nghành công nghiệp hóa chất; mua bán máy móc, thiết bị văn 

phòng, trường học; mua bán thiết bị y tế; mua bán thiết bị và dụng vụ đo lường. 
 

 
(210) 4-2016-33350 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Liko Việt Nam  
(VN) 
Số 27, tổ 8, phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ (không dùng trong quá trình sản xuất); xà phòng. 
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(210) 4-2016-33352 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ZWZ Việt 
Nam  (VN) 
Số 03, ngõ 419/8, đường Lĩnh Nam, tổ 
13, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; đai truyền cho máy móc; má phanh không dùng cho xe cộ; 

xich truyền động không dùng cho xe cộ; băng tải (máy móc); máy nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-33354 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
dịch vụ âm nhạc TYGY  (VN) 
Số 9, ngách 82/23 phố Nguyễn Phúc Lai, 

phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 15: Đàn guitar; đàn ukulele.  

 

 
(210) 4-2016-33356 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 15.7.1; 26.4.1; A26.4.24 
(731) FITORI INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
1F., No.20, Aly.61, In.257,  Sec.2, Xinan 
Rd., Wuri Dist., Taichung City 41467, 
Taiwan R.O.C.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Thanh truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của 

động cơ ô tô và đầu máy; thanh treo cho phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận 
của động cơ ô tô và đầu máy; đòn lắc dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; cốt máy 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; trục truyền động cho xe cộ mặt đất; phanh đĩa 
dùng cho xe cộ; xi lanh phanh chủ dùng cho xe cộ; đĩa phanh dùng cho xe cộ; bánh răng 
hộp số dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; ổ trục dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ; đầu nối chữ thập dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; trục chính dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; lót phanh cho xe cộ; khung gầm ô tô; hộp số cho phương 
tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; cơ cấu giảm tốc cho xe cộ 
mặt đất; bánh răng truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2016-33357 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.6; 18.1.11; 18.1.23; 

A18.1.12 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vận tải 
đường sắt Sài Gòn  (VN) 
Số 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách và hàng hóa; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-33358 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Minh Vượng   (VN) 
Thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; hệ thống 

và thiết bị vệ sinh; thiết bị nấu bếp. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước; mua bán máy lọc nước; mua bán thiết bị điều hòa 
không khí; mua bán tủ lạnh; mua bán hệ thống và thiết bị vệ sinh; mua bán thiết bị nấu 
bếp. 

 

 
(210) 4-2016-33359 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A2.1.23; 2.1.30; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, nâu, da 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MFOOD   (VN) 
535 đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-33360 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, hồng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH BRAAAP 
MOTORCYCLES VIETNAM  (VN) 
131/10 đường Ba Tháng Hai, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn mô tô, xe máy và phụ tùng mô tô, xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-33361 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH Mạnh Quỳnh 

Sitong   (VN) 
Số 29 đường Đông A, khu đô thị Hòa 
Vượng, xã Lộc Hòa, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; sen vòi; chậu rửa gắn cố định (thiết bị vệ sinh); thiết bị dùng cho vệ 

sinh; bình đun nước nóng lạnh (bình nóng lạnh); quạt thông gió.  
 

Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh, mua bán phụ kiện lắp đặt trong nhà vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-33362 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2016-33363 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2016-33364 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.4; A26.4.24; A26.11.12; 18.2.1 

(731) Công ty TNHH hợp tác thương 
mại SARA  (VN) 
42D cư xá Bà Điểm, ấp Hậu Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây, rau củ quả, thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-33365 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Ghi, đỏ, vàng, cà phê, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VCI Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 40, ngõ 279, phố Giảng Võ, 

phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-33366 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đen, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HAPY Việt Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 220, phố Bạch Mai, phường 

Cầu Dền. quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà, dụng cụ pha chế cà phê, trà.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2016-33367 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 25.5.2; 6.1.2; A1.1.10 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
khoáng sản Tân Kỳ  (VN) 
Khu C, khu công nghiệp Nam Cấm, xã 

Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột đá siêu mịn.  
 

 
(210) 4-2016-33368 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A11.3.2; 4.5.2; 4.5.3 

(731) MQ WINES AT LOW COST AG   (CH) 

Gewerbestrasse 5, 6330 Cham, 

Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 

tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 

tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2016-33369 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MCKINNEY Việt 
Nam  (VN) 
Số 24C, ngõ 211, ngách 237 phố Khương 

Trung, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần lót vệ sinh phụ nữ.  
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(210) 4-2016-33370 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MCKINNEY Việt 
Nam   (VN) 
Số 24C, ngõ 211, ngách 237 phố Khương 

Trung, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, quần lót vệ sinh phụ nữ.  
 

 
(210) 4-2016-33371 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Robot TOSY  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Rô bốt [máy móc]; rô bốt [máy móc] dùng cho mục đích công nghiệp; rô bốt 

công nghiệp và các bộ phận và thiết bị phụ tùng kèm theo; rô bốt cho các công việc cơ khí 

bao gồm các bộ phận và thiết bị phụ tùng kèm theo; cánh tay rô bốt dùng cho mục đích 

công nghiệp. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi trong nhà; rô bốt đồ chơi; xe cộ đồ chơi điều khiển; nhân vật 

đồ chơi; đĩa bay [đồ chơi].  
 

 
(210) 4-2016-33372 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.4 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
KAIWA Hà Nội  (VN) 
Số nhà 3, C31 B, phường Mai Động, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây dựng; dịch vụ chống thấm trong xây dựng.  
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(210) 4-2016-33373 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại dịch vụ Anh Khoa  
(VN) 
94 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; đèn chiếu sáng; 

vòi phun nước; vòi hoa sen; bồn rửa; thiết bị phân phối nước; hệ thống xả nước; bếp điện; 
bếp từ. 

 

 
(210) 4-2016-33375 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 

(ly, tách, chén bát, chai lọ); đồ trang trí như: chậu hoa, bình hoa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ. 

 

 
(210) 4-2016-33376 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ cụ thể là: dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 

(ly, tách, chén bát, chai lọ); đồ trang trí như: chậu hoa, bình hoa; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm sứ. 
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(210) 4-2016-33377 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dược phẩm Đông 
Nam  (VN) 
Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2016-33378 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) COREX TRADE LINKS INC.  (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33379 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-33380 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33381 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33382 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-33383 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33384 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33385 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn. 
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(210) 4-2016-33386 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2016-33387 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15; 5.9.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Hóa 
sinh Thụy Sĩ  (VN) 
G16, làng Quốc tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất dùng cho nông nghiệp, thuốc bảo 
vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2016-33389 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Cam, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển K & C Việt Nam  (VN) 
237/33/34 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2016-33390 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24; 

A26.11.12; 26.11.3 
(591) Cam, xanh đậm, xanh nhạt, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển K & C Việt Nam   (VN) 
237/33/34 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2016-33391 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; 1.7.6; 26.4.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ lắp máy Miền Nam  
(VN) 
Đường số 10, KCN Hòa Khánh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí karaoke. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu. 
 

 
(210) 4-2016-33392 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A3.4.2; A6.19.11; 1.15.15; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi bò 

và chế biến sữa Đồng Nai 
(DOMILK)  (VN) 
Khu 3B, khu liên hợp công nông nghiệp 
Đồng Nai (Agropark), ấp 4, xã Xuân 
Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh sữa, kẹo sữa, các sản phẩm làm từ sữa. 
 

 
(210) 4-2016-33393 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.4.24 
(731) SHOWCASE APPAREL SDN BHD 

(253424-K)  (MY) 
No.20, Jalan Ba 2/1, Kawasan 
Perindustrian Bukit Angkat, 43000 
Kajang, Selangor D.E, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo cho nam, nữ và trẻ em; quần áo thể thao; thường phục; thắt lưng [trang 
phục]; bít tất ngắn cổ; quần áo lót. 
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(210) 4-2016-33394 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Quốc Phong  (VN) 
Xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối (không bao gồm vận chuyển) thịt bò khô, hạt điều. 

 

 
(210) 4-2016-33398 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH ẩm thực Viễn 

Đông  (VN) 
Số 59/44, đường Phúc Xá, phường Phúc 
Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-33400 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH ẩm thực Viễn 

Đông  (VN) 
Số 59/44, đường Phúc Xá, phường Phúc 
Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-33404 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.17; 26.1.1; A26.1.24; 2.9.14; 

A2.9.15 
(731) SSANGYONG MOTOR COMPANY 

(KR) 
150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, 
Kyungki-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, cụ thể là xe thể thao hữu dụng; ô tô chở hành 
khách; xe tải chở hành lý hoặc người (xe cộ); xe ô tô loại nhỏ; xe cộ đa mục đích; xe 
buýt; rơ moóc (xe cộ); máy kéo; ô tô tải; ô tô đua; bánh xe cộ; xe máy; xe đạp; cùng các 
phụ tùng và linh kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-33405 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) SSANGYONG MOTOR COMPANY  

(KR) 
150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, 
Kyungki-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, cụ thể là xe thể thao hữu dụng; ô tô chở hành 

khách; xe tải chở hành lý hoặc người (xe cộ); xe ô tô loại nhỏ; xe cộ đa mục đích; xe 
buýt; rơ moóc (xe cộ); máy kéo; ô tô tải; ô tô đua; bánh xe cộ; xe máy; xe đạp; cùng các 
phụ tùng và linh kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-33406 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SSANGYONG MOTOR COMPANY  

(KR) 
150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, 
Kyungki-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, cụ thể là xe thể thao hữu dụng; ô tô chở hành 

khách; xe tải chở hành lý hoặc người (xe cộ); xe ô tô loại nhỏ; xe cộ đa mục đích; xe 
buýt; rơ moóc (xe cộ); máy kéo; ô tô tải; ô tô đua; bánh xe cộ; xe máy; xe đạp; cùng các 
phụ tùng và linh kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-33407 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(731) SSANOYONG MOTOR COMPANY  

(KR) 
150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, 
Kyungki-do, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, cụ thể là xe thể thao hữu dụng; ô tô chở hành 

khách; xe tải chở hành lý hoặc ngươi (xe cộ); xe ô tô loại nhỏ; xe cộ đa mục đích; xe 
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buýt; rơ moóc (xe cộ); máy kéo; ô tô tải; ô tô đua; bánh xe cộ; xe máy; xe đạp; cùng các 
phụ tùng và linh kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-33408 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA HITACHI 

SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)  
(JP) 
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8280, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị tinh lọc nhiên liệu; thiết bị dùng để chuyển đổi sinh khối (khối lượng 

sinh vật), máy tinh lọc nhiên liệu sinh khối; thiết bị sản xuất nhiên liệu; thiết bị xử lý 
nguyên liệu nhiên liệu.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nhiên liệu; dịch vụ xử lý nguyên liệu nhiên liệu; dịch vụ tinh lọc 
nhiên liệu; dịch vụ tinh lọc nhiên liệu sinh khối; dịch vụ sản xuất nhiên liệu và các nguồn 
năng lượng khác; dịch vụ sản xuất nhiên liệu sinh khối. 

 

 
(210) 4-2016-33409 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang   (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-33410 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy về cách lựa chọn và sử dụng mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm, chế 

phẩm vệ sinh cá nhân, nước hoa, các sản phẩm để tắm và dưỡng thể, sản phẩm chăm sóc 
da, sản phẩm chăm sóc tóc và các sản phẩm dùng trong trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm và 
trị liệu bấm huyệt bàn chân; hướng dẫn về nghệ thuật làm đẹp; giảng dạy về kỹ năng làm 
đẹp, trị liệu làm đẹp, phân tích màu sắc và chăm sóc diện mạo cá nhân (cách giữ gìn vóc 
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dáng, trang điểm, ăn mặc, v.v.); giảng dạy về xoa bóp; sắp xếp, tiến hành và tổ chức buổi 
trình bày, khóa đào tạo, hội thảo, lớp học và bài giảng về việc lựa chọn và sử dụng mỹ 
phẩm, mỹ phẩm trang điểm, chế phẩm vệ sinh cá nhân, nước hoa, các sản phẩm để tắm và 
dưỡng thể, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc và các sản phẩm dùng trong trị 
liệu bằng xoa bóp dầu thơm và trị liệu bấm huyệt bàn chân; sắp xếp, tiến hành và tổ chức 
buổi trình bày, khóa đào tạo, hội thảo, lớp học và bài giảng về kỹ năng làm đẹp, trị liệu 
làm đẹp, phân tích màu sắc, chăm sóc diện mạo cá nhân (cách giữ gìn vóc dáng, trang 
điểm, ăn mặc) và xoa bóp; dịch vụ giáo dục, giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 
giảng dạy; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; xuất bản sách; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến không tải về được; cung cấp viđeo trực tuyến trong lĩnh vực kỹ năng làm đẹp và trị 
liệu làm đẹp, không tải về được; dich vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan 
đến các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ phân tích mỹ phẩm để quyết định mỹ phẩm phù hợp nhất để sử dụng 
cho gương mặt và màu da của từng người; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ 
tư vấn làm đẹp liên quan đến cách lựa chọn và sử dụng mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm, 
chế phẩm vệ sinh cá nhân, nước hoa, các sản phẩm để tắm và dưỡng thể, sản phẩm chăm 
sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc và các sản phẩm dùng trong trị liệu bằng xoa bóp dầu 
thơm và trị liệu bấm huyệt bàn chân, kỹ năng làm đẹp, trị liệu làm đẹp, phân tích màu sắc, 
chăm sóc diện mạo cá nhân, cách giữ gìn vóc dáng, trang điểm, ăn mặc; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ trị liệu làm đẹp; dịch vụ tư vấn về trang điểm và dịch vụ trang điểm; dịch vụ 
chăm sóc tóc; dịch vụ chăm sóc móng tay; dịch vụ chăm sóc móng chân; dịch vụ trị liệu 
cho cơ thể, mặt và tóc có sử dụng mỹ phẩm; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn 
liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-33411 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần dây điện và 

phích cắm Trần Phú   (VN) 
Lô số 4, CN4, cụm công nghiệp Từ 
Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô dùng trong sản xuất dây, cáp điện; dung dịch mạ điện, 

tráng kẽm; muối dùng cho bộ pin điện; chế phẩm hàn đông; chế phẩm chịu lửa.  
 

Nhóm 06: Kim loại, kim loại dạng thô, dây kim loại, cáp kim loại, khung kim loại dùng 
cho xây dựng; cột điện bằng kim loại.  

 

Nhóm 07: Máy móc dùng trong sản xuất dây điện, cáp điện, thiết bị ngành điện; dụng cụ 
phun sơn bằng khí nén; máy phát điện xoay chiều; cáp điều khiển của máy, động cơ điện 
và động cơ.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ, công cụ vận hành thủ công (không dùng điện) sử dụng cho việc lắp 
đặt, sửa chữa thiết bị ngành điện.  
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Nhóm 09: Dây cáp điện; dây và vỏ bọc cách điện; các thiết bị phụ, tùng phục vụ ngành 
điện; cầu dao tự động; chấn lưu dùng cho đèn và hệ thống chiếu sáng; biến áp hạ thế, 
trung thế.  

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; quạt thông gió; máy sấy tóc; nồi cơm điện; thiết bị chiếu sáng; 
bếp điện.  

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện, vật liệu bán thành phẩm dùng để bọc dây và cáp điện (vật 
liệu cách điện); sứ cách điện.  

 
Nhóm 19: Vật liệu chống cháy (phi kim loại dùng trong xây dựng); cột bê tông ly tâm 
dùng làm cột điện; cột bê tông dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, thiết bị và linh kiện ngành viễn thông, 
các loại dây và cáp bọc cách điện, các thiết bị phụ tùng phục vụ ngành điện và chiếu sáng, 
các loại thiết bị, máy móc, các loại màu nhuộm, các loại nhựa phục vụ ngành sản xuất dây 
và cáp điện; mua bán kim loại và quặng kim loại; xuất nhập khẩu các loại kim loại màu 
và nhựa phục vụ ngành sản xuất dây và cáp điện.  

 
Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; dịch vụ quản lý toà nhà, quản lý và môi 
giới bất động sản; cho thuê căn hộ, văn phòng; tư vấn nghiệp vụ liên quan đến bất động 
sản; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính.  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng các công trình; xây dựng các công trình đường dây và 
trạm biến áp, các công trình công nghiệp, dân dụng, các công trình giao thông, thủy lợi, 
thủy điện; bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt đường dây điện và trạm điện, các thiết bị ngành 
điện; cho thuê máy móc, thiết bị trong ngành xây dựng; tư vấn xây dựng; trang trí nội 
thất.  
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành; hướng dẫn du lịch; vận chuyển hàng hóa; cho thuê hoặc thuê 
các loại xe có động cơ, kho bãi; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; đại lý trung gian 
cho, hoặc chuyển các hợp đồng liên quan đến du lịch (ngoại trừ các dịch vụ liên quan đến 
cung cấp chỗ nghỉ trọ).  

 
Nhóm 40: Lắp ráp thiết bị dân dụng, công nghiệp; sản xuất các thiết bị, máy móc phục vụ 
ngành sản xuất dây và cáp điện, gia công gỗ (theo yêu cầu từ người khác); tiêu huỷ rác và 
chất thải; tái chế rác và phế thải. 

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; đào tạo công nhân kỹ thuật sản xuất dây và cáp điện, 
đào tạo từ xa; tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị chuyên đề, hội thi sắc đẹp, giải trí, 
các cuộc thi thể thao; xuất bản sách; trại huấn luyện thể thao; trường đào tạo (giáo dục).  

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ sản xuất dây và cáp điện; kiểm tra và phân tích kỹ 
thuật; thiết lập các bản vẽ xây dựng, bản vẽ công nghiệp thiết kế trang trí nội thất, công 
nghiệp, quần áo, đồ hoạ nghệ thuật; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết 
kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, 
hoá chất; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khách sạn cho người lái xe ô tô có chỗ đỗ xe ngay gần các 
phòng, khách sạn ở các trung tâm nghỉ ngơi; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp 
đồ ăn và thức uống; dịch vụ quán giải khát và quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp các 
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thông tin về các sự kiện đặc biệt liên quan đến các ngày nghỉ; dịch vụ cung cấp các tiện 
nghi cho các cuộc hội nghị và hội thảo.  

 
Nhóm 45: Bảo đảm an toàn hệ thống thiết bị ngành điện, đường dây điện trong công 
nghiệp và dân dụng; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh.  

 

 
(210) 4-2016-33413 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Ngọc 
Đàm   (VN) 
29 Nguyễn Quyền, phường Hòa An, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 08: Đá mài, đĩa mài (công cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2016-33414 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Trịnh Hoàng Phương  (VN) 
Số 1296, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; hóa mỹ phẩm.  

Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; ấm đun nước siêu tốc (bằng điện); quạt điện; bếp điện 
từ; nồi áp suất (dùng điện). 

 

 
(210) 4-2016-33415 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Trịnh Hoàng Phương   (VN) 
Số 1296, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, nồi cơm điện; ấm đun nước siêu tốc (bằng điện); quạt điện; bếp điện 

từ; nồi áp suất (dùng điện). 
 
 

(210) 4-2016-33416 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Trịnh Hoàng Phương   (VN) 
Số 1296, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; hóa mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-33417 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Trịnh Hoàng Phương   (VN) 
Số 1296, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, nồi cơm điện; ấm đun nước siêu tốc (bằng điện); quạt điện; bếp điện 

từ; nồi áp suất (dùng điện). 
 

 
(210) 4-2016-33418 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Trịnh Hoàng Phương   (VN) 
Số 1296, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, nồi cơm điện; ấm đun nước siêu tốc (bằng điện); quạt điện; bếp điện 

từ; nồi áp suất (dùng điện). 
 

 
(210) 4-2016-33419 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
nước giải khát RITA  (VN) 
Số 8, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán nước giải khát (đồ uống không cồn).  

 
 

(210) 4-2016-33420 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy trộn chạy điện dùng trong gia đình, túi đựng rác có thể 

tháo ra của máy hút bụi chạy điện; máy hút bụi chân không chạy điện; máy giặt chạy điện 
dùng trong gia đình; máy hút bụi chân không dạng người máy. 
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(210) 4-2016-33424 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(731) YUNG CHAO ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
1F., No. 526 Tung Kuang Yuan Rd., 
Taichung, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện; máy thái thức ăn dùng trong thương mại; máy 
thái thực phẩm dùng điện; máy xay cà phê dùng điện; máy xay thịt chạy điện; máy bào đá 
lạnh dùng điện; máy chế biến thịt [thiết bị cơ điện]; máy ép mía dùng điện; máy ép trái 
cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay đậu nành dùng điện; máy chế biến thức 
ăn dùng điện cho mục đích gia dụng; cái đánh kem chạy điện dùng cho mục đích gia 
dụng; máy xay/nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2016-33427 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh tím than, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và kinh doanh gia 
truyền Hồng Đức   (VN) 
67 đường Nguyễn Phúc Thái, phường 
Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc gia truyền; tinh dầu tràm (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống làm từ thảo mộc không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2016-33428 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sungdo Vina  (VN) 
Lô 05F, đường số 5, khu công nghiệp 
Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm; son môi; nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ 
sinh thân thể, mục đích trang điểm); nước sơn móng; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; chế phẩm chống nắng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, son 
môi, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, sữa làm sạch (dùng 
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cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), nước sơn móng, dầu gội đầu, chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm chống nắng. 

 

 
(210) 4-2016-33429 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A24.15.7; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sungdo Vina  (VN) 
Lô 05F, đường số 5, khu công nghiệp 
Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm; son môi; nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ 
sinh thân thể, mục đích trang điểm); nước sơn móng; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; chế phẩm chống nắng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, son 
môi, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, sữa làm sạch (dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), nước sơn móng, dầu gội đầu, chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm chống nắng. 

 

 
(210) 4-2016-33430 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SANNADLE  (VN) 
49/10/16 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; bánh bột mì nhân thịt; bánh khoai tây; bánh đậu xanh hấp đông lạnh; 

nước sốt ớt (đồ gia vị). 
 

 
(210) 4-2016-33431 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần Sam Phú  
(VN) 
Số 199, tổ 8, khu B, ấp 6, xã An Phước, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống nhựa cứng PE; ống nhựa cứng PVC và các 

phụ kiện của ống nhựa cứng (như cút, tê, chếch, nối).  
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(210) 4-2016-33432 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Xanh tím than, trắng 

(731) Công ty cổ phần Sam Phú  
(VN) 
Số 199, tổ 8, khu B, ấp 6, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống nhựa cứng PE; ống nhựa cứng PVC và các 

phụ kiện của ống nhựa cứng (như cút, tê, chếch, nối).  
 

 
(210) 4-2016-33433 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Vàng, đen 

(731) Công ty cổ phần Sam Phú  
(VN) 
Số 199, tổ 8, khu B, ấp 6, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống nhựa cứng PE; ống nhựa cứng PVC và các 

phụ kiện của ống nhựa cứng (như cút, tê, chếch, nối).  
 

 
(210) 4-2016-33434 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Da cam, đen 

(731) Công ty cổ phần Sam Phú  
(VN) 
Số 199, tổ 8, khu B, ấp 6, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống nhựa cứng PE; ống nhựa cứng PVC và các 

phụ kiện của ống nhựa cứng (như cút, tê, chếch, nối).  
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(210) 4-2016-33435 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Xanh rêu, trắng 

(731) Công ty cổ phần Sam Phú  
(VN) 
Số 199, tổ 8, khu B, ấp 6, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống nhựa cứng PE; ống nhựa cứng PVC và các 

phụ kiện của ống nhựa cứng (như cút, tê, chếch, nối).  
 

(210) 4-2016-33437 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) ZHEJIANG RIJING PUMP CO., LTD  

(CN) 

No.333, Xinliu Road, Xinqiao Town, 

Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang 

Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 07: Bơm [bộ phận của máy móc, động cơ hoặc mô tơ]; bơm ly tâm; bơm dùng cho 

hệ thống cấp nhiệt; bơm chân không [máy móc]; máy bơm; máy bơm nước dùng cho ô tô 

bơm sục khí cho bể nuôi loài thủy sinh; thiết bị nạp nhiên liệu cho nồi hơi của máy; tấm 

bảo vệ [bộ phận của máy móc].  
 
 

(210) 4-2016-33438 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.2 

(731) Lương Quốc Phú  (VN) 
A28 Lô A, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, 

phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 
 

(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi.  
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(210) 4-2016-33439 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.2 
(731) Lương Quốc Phú  (VN) 

A28 Lô A, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, 
phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ.  
 

Nhóm 09: ổ cắm điện.  
 

Nhóm 11: Đèn pin (thiết bị chiếu sáng); quạt máy (dùng trong gia đình); quạt gió (điều 
hòa không khí); quạt hơi nước (làm mát và làm ẩm không khí); máy sấy giày; máy sấy 
quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-33440 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Đỏ sậm, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Montana Foods  
(VN) 
Phòng 1508, tầng 15, tòa nhà Vincom 
Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống chế trên cơ sở cà phê, đồ uống chế trên cơ sở trà, đồ uống 

chế trên cơ sở sô-cô-la, bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2016-33441 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) FREMANTLEMEDIA LIMITED   (GB) 

1 Stephen Street, London W1T 1AL, 
United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc và dịch vụ viễn thông (bằng cáp, điện báo, điện thoại, 

ra-đi-ô, vô tuyến, máy tính hay vệ tinh); dịch vụ phát sóng các chương trình truyền hình. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí; dịch vụ giải trí dưới hình thức chương trình truyền 
hình, chương trình truyền thanh, chương trình truyền hình cáp, chương trình phát sóng 
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qua vệ tinh, chương trình trên internet; dịch vụ giải trí tương tác sử dụng trên điện thoại di 
động; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trên mạng internet; dịch vụ tổ chức các trò chơi 
may rủi và xổ số; cung cấp các đoạn video ngăn thông qua các thiết bị di động hoặc hệ 
thống máy tính cho mục đích giải trí và/hoặc mục đích giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-33443 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
hóa chất Techlab   (VN) 
351A/54A1 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng 

trong phòng thí nghiệm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dụng cụ, thiết bị và hóa chất phòng thí nghiệm; xuất nhập 
khẩu dụng cụ, thiết bị phòng thí nghiệm.  

 

(210) 4-2016-33444 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
9 Amsterdam Extn, Merville Park Subd, 
Paranaque City 1700, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2016-33447 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.1; A24.15.7 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Khải Hoàn Land   (VN) 
R4- 93 đường Hưng Gia 4, khu đô thị 
Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; quản lý bất động sản; kinh doanh bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; tư vấn đầu tư; đại lý môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng.  
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(210) 4-2016-33448 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển Dũng Hà  
(VN) 
Số 3 Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; máy hút mùi; nồi cơm điện; lò vi sóng; lò nướng.  
 

 
(210) 4-2016-33449 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển Dũng Hà  
(VN) 
Số 3 Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; máy hút mùi; nồi cơm điện; lò vi sóng; lò nướng.  
 

 
(210) 4-2016-33451 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 5.7.11; A5.7.22; A26.11.9; A26.11.12; 

A25.7.7 

(591) Trắng, xanh , vàng, vàng cam, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Hồng  (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không có ga; nước uống tăng lực không chứa được 

chất.  
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(210) 4-2016-33452 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá mạ non 

(731) Công ty TNHH chứng khoán 
ACB  (VN) 
41 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán (đầu tư vốn); tư vấn tài chính; 

bảo lãnh phát hành chứng khoán.  
 

 
(210) 4-2016-33453 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá mạ non 

(731) Công ty TNHH chứng khoán 
ACB  (VN) 
41 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán (đầu tư vốn); tư vấn tài chính; 

bảo lãnh phát hành chứng khoán.  
 

 

(210) 4-2016-33454 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tuyền Hưng Phú  
(VN) 
Số 21 Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 21: ống hút để uống.  
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(210) 4-2016-33455 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 2.1.11; 2.5.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, đen, 

vàng 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II - 3 và II - 5 đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 
tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  

 

 
(210) 4-2016-33456 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 2.5.2; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây xanh biển, trắng, đỏ đen, 

vàng, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II - 3 và II - 5 đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 
tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  

 

 
(210) 4-2016-33457 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.2; 8.7.5; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, đen, 

vàng, tím 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II - 3 và II - 5 đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 
tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2016-33458 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 2.1.11; 2.5.2; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, đen, 

vàng 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II - 3 và II - 5 đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 

tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-33459 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 8.7.5; 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, đen, 

vàng, tím 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II - 3 và II - 5 đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 
tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  

 

 
(210) 4-2016-33460 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.2; 26.1.2; 2.1.11; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng, đỏ, 

đen, cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II - 3 và II - 5 đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 
tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2016-33461 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; A22.3.21 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng, đỏ, 

đen, cam, vàng, hồng, hồng đậm 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II - 3 và II - 5 đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 

tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-33462 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A6.3.4; 8.7.5; 2.5.2; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng đỏ, 

đen, cam, vàng, hồng, tím 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II - 3 và II - 5 đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 

tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-33463 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh 

dương đậm, trắng, đỏ, đen, cam, vàng, 
hồng, tím 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam  (VN) 
Lô II - 3 và II - 5 đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 

tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-33464 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.4.24; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, đen 

(731) ASIAN COAST DEVELOPMENT LTD.  

(CA) 

Suite 2150-1055 Hastings Street, 

Vancouver BCV6E 2E9, Canada  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, vali, balô, dụng cụ đánh gôn, 

sách. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; thông tin giải trí; huấn 

luyện viên thể dục; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn. 
 

 
(210) 4-2016-33465 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; A26.11.9; 2.9.1; 

A14.5.3 

(591) Vàng, tím 

(731) ASIAN COAST DEVELOPMENT LTD.  

(CA) 

Suite 2150-1055 Hastings Street, 

Vancouver BCV6E 2E9, Canada 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, vali, balô, dụng cụ đánh gôn, 

sách. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành du lịch; hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách, đặt 

chỗ cho các chuyến đi. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; thông tin giải trí; huấn 

luyện viên thể dục; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn, dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức 

uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2016-33466 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; A14.5.3 

(591) Vàng, tím 

(731) ASIAN COAST DEVELOPMENT LTD.  

(CA) 

Suite 2150-1055 Hastings Street, 

Vancouver BCV6E 2E9, Canada 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, vali, balô, dụng cụ đánh gôn, 

sách. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành du lịch; hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách, đặt 

chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; thông tin giải trí; huấn 

luyện viên thể dục; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn, dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức 

uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-33467 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; A14.5.3; 2.9.1 

(591) Vàng, tím 

(731) ASIAN COAST DEVELOPMENT LTD.  

(CA) 

Suite 2150-1055 Hastings Street, 

Vancouver BCV6E 2E9, Canada 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, vali, balô, dụng cụ đánh gôn, 

sách. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành du lịch; hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách, đặt 

chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; thông tin giải trí; huấn 

luyện viên thể dục; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức 

uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2016-33468 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) ASIAN COAST DEVELOPMENT LTD.  

(CA) 

Suite 2150-1055 Hastings Street, 

Vancouver BCV6E 2E9, Canada 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, vali, balô, dụng cụ đánh gôn, 

sách. 
 

 
(210) 4-2016-33470 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1 

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  
(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng.  
 

 
(210) 4-2016-33471 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  
(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng.  
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(210) 4-2016-33472 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.4.7; A26.11.7; 26.13.25 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  

(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng.  
 

 
(210) 4-2016-33473 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.13.25; A25.3.15; A25.3.3 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  

(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng.  
 

 
(210) 4-2016-33474 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  

(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 
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(210) 4-2016-33475 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  

(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng. 
 

 
(210) 4-2016-33476 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.3; A26.4.24; A26.3.5; A26.11.8 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  

(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng. 
 
 

(210) 4-2016-33477 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.3.5; 26.3.4; 25.3.1; 7.3.11 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  

(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng. 
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(210) 4-2016-33478 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 24.15.1; A24.15.13; A26.11.8; 25.1.25 

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  
(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng. 
 

 
(210) 4-2016-33479 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.4 

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  
(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng. 
 

 
(210) 4-2016-33480 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A26.4.24; 26.3.23; 26.4.9 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đức  (VN) 
Số nhà 21, Trần Khánh Dư, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội đầu; gel 

dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay.  
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(210) 4-2016-33482 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) ASIAN COAST DEVELOPMENT LTD.  

(CA) 
Suite 2150-1055 Hastings Street, 
Vancouver BCV6E 2E9, Canada 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, vali, balô, dụng cụ đánh gôn, 

sách. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành du lịch; hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách, đặt 
chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; thông tin giải trí; huấn 
luyện viên thể dục; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi golf. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-33483 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.7.8; A26.11.8; 25.5.2 
(591) Xanh rêu, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Wei Chuang  (VN) 
Lô D11, « 29-33, KDC Thuận Giao, KP 
Bình Thuận II, phường Thuận Giao, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; thiết bị làm lạnh nước; tủ bày hàng đông lạnh; tủ ướp lạnh; thiết bị và 

máy làm đá lạnh; thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2016-33484 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Adeliza  (VN) 
102/31 đường 4, khu phố 3, phường Tam 
Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ thời trang: quần áo, giày dép, túi xách.  
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(210) 4-2016-33490 (220) 25.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)  (GB) 

The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 

Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 

Company No. 07701858, United 

Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-33491 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 

(591) Tím, xanh da trời, vàng, đỏ, xanh lá cây, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GTC Toàn Cầu  
(VN) 
Số 16, tầng 2, LeParc - Gamuda City, 

phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; miếng đệm lót vệ sinh; miếng lót của quần lót và băng vệ 

sinh dạng ống. 
 

 
(210) 4-2016-33492 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 

A26.11.12; 26.1.2 

(591) Da cam, xanh nước biển, trắng 

(731) Công ty cổ phần lữ hành du 
lịch quốc tế Phúc Lợi  (VN) 
Đường Nguyễn Huệ, phường Nghi 

Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế; dịch vụ vận chuyển khách du lịch; hãng 

du lịch [không bao gồm dịch vụ đặt chỗ khách sạn]; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; 

dịch vụ cung cấp thông tin về du lịch; cho thuê xe. 
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(210) 4-2016-33493 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ Vạn Xuân  
(VN) 
Số nhà 6, ngõ 146, đường Lê Lợi, tổ 8, 

phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-33494 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hoàng Gia  (VN) 
Số nhà 113, đường Nguyễn Thái Học, tổ 

22, phường Minh Khai, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; thắt lưng [trang phục]; comple; veston; đồ đi chân; đồ đội 

đầu. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; mua bán các loại sản 

phẩm sau: quần áo, cà vạt, giầy dép, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, ví da, túi xách. 
 

 
(210) 4-2016-33495 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.3.1; 25.7.20; A25.7.21 

(591) Vàng cam, trắng 

(731) ARIES FRESH PTE. LTD.  (SG) 

10 Wholesale Centre, #01-417, 

Singapore 110010 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Âu Cơ (AUCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả ớt tươi; khoai mỡ tươi; khoai lang tươi; quả hồng xiêm (sa pô chê) tươi; 

quả bí ngô (bí đỏ) tươi; quả chanh tươi; đậu tây tươi; củ cải tươi; quả tươi; rau tươi. 
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(210) 4-2016-33496 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 11.3.14; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sinh Vũ  (VN) 
Số 38, ngõ 4, phố Trần Quý Kiên, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà; mật ong; cà phê; nấm men; trà ướp lạnh; trà 

đã đông lạnh. 
 

 
(210) 4-2016-33497 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Vương 
Quốc  (VN) 
Thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; máy lọc nước. 
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; mua bán các sản phẩm: bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, 
máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2016-33498 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Yến  (VN) 
¤ số 3, LK Vinaconex, ngõ 804, đường 
Quang Trung, phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống thiết bị vệ sinh; sen vòi 

[thiết bị vệ sinh]. 
 

 
(210) 4-2016-33499 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hoàng Gia  (VN) 
Số nhà 113, đường Nguyễn Thái Học, tổ 
22, phường Minh Khai, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; thắt lưng; comle vacston; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; mua bán các loại sản 
phẩm sau: quần áo, cà vạt, giầy dép, đồ đi chân, đồ đội đâu, thắt lưng, ví da, túi sách. 

 

 
(210) 4-2016-33551 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 25.1.9; A25.1.10; A5.5.20 
(591) Hồng, vàng sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ  Lương Gia Nguyễn  
(VN) 
Số 7 ngách 25 ngõ 162 Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn quàng cổ  và thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-33607 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.1.4; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Toàn Cầu   (VN) 
47A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm; 

chế phẩm; diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại.  
 

 
(210) 4-2016-33608 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.1.2; 26.11.3; 

26.4.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ vận tải 
xăng dầu Quốc Minh  (VN) 
121/924G Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Sản phẩm khí hóa lỏng (gas).  
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(210) 4-2016-33609 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 5.5.19; 3.13.1; 2.3.5; 2.3.1; 2.9.1; 

10.5.15 
(591) Xanh, hồng, cam, đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Best 
White  (VN) 
56/5/8 TX25, khu phố 2, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2016-33610 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.5.20; 1.15.15 (540) 

  

(731) Phạm Thị Tuyết Hạnh  (VN) 
B13/384, ấp 2, xã Đa Phước, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-33611 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1; A11.3.7 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bún phở 
Thầy Y  (VN) 
14/7 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-33612 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.6; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ BCC Việt 
Nam  (VN) 
8/1A Đường Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2016-33619 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) COSLUXE COMPANY LIMITED  

(TH) 
56/2 Moo 7 Bangkrui, Bangkrui, 
Nonthaburi 11130 Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Bút kẻ mắt (để trang điểm); bút chì kẻ lông mày; phấn trang điểm; son môi; 

lông mi giả; chế phẩm tẩy trang  
 

 
(210) 4-2016-33631 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) TURNER BROADCASTING SYSTEM, 

INC.   (US) 
One CNN Center, Atlanta, GA 30303, 
USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và bản ghi nghe nhìn; loa âm thanh có thể xách tay, đầu máy 

chạy đĩa compắc, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, thiết bị điện tử gắn thêm vào 
máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (electronic docking stations), 
tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, máy vi tính cá nhân và máy vi tính dạng bảng (máy tính 
bảng), miếng đệm lót chuột máy vi tính, con chuột máy tính, bàn phím máy tính, ổ đĩa 
USB (USB), máy hát karaoke, máy bộ đàm, điện thoại, máy tính, thước đo, máy vi tính, 
máy ảnh (chụp ảnh), phim (chụp ảnh), nam châm trang trí, khung ảnh kỹ thuật số; mũ bảo 
hiểm dùng trong thể thao, ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ đeo khi bơi, kính bơi; 
kính mắt, kính râm, gọng và hộp đi kèm các loại kính trên; các tập tin (file) âm thanh, 
viđêô, nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm máy tính, hộp đựng băng trò 
chơi viđêô, phần mềm trò chơi viđêô, phần mềm có thể tải xuống cho các thiết bị di động, 
thẻ nhớ cho máy trò chơi viđêô; túi đựng thiết bị điện tử dùng cho cá nhân, cụ thể là, điện 
thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách tay, máy tính bảng, máy 
ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; bao đựng bảo vệ, vỏ 
bọc và hộp đựng cho điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách 
tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện 
tử; tấm bọc mặt điện thoại di động, dây đeo điện thoại di động. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình và nội dung giải trí qua truyền 
hình, vệ tinh, mạng internet, các mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử khác; cung 
cấp xuất bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp các nội dung nghe nhìn 
không thể tải xuống được, thông tin giải trí và trò chơi trực tuyến qua trang web; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến không tải xuống được, cung cấp viđêô trực tuyến không tải xuống 
được, trình diễn các chương trình giải trí trực tiếp; dịch vụ công viên giải trí; sản xuất 
phim, nội dung giải trí truyền hình và kỹ thuật số.  
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(210) 4-2016-33632 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) TURNER BROADCASTING SYSTEM, 

INC.   (US) 
One CNN Center, Atlanta, GA 30303, 
USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và bản ghi nghe nhìn; loa âm thanh có thể xách tay, đầu máy 
chạy đĩa compắc, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, thiết bị điện tử gắn thêm vào 
máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (electronic docking stations), 
tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, máy vi tính cá nhân và máy vi tính dạng bảng (máy tính 
bảng), miếng đệm lót chuột máy vi tính, con chuột máy tính, bàn phím máy tính, ổ đĩa 
USB (USB), máy hát karaoke, máy bộ đàm, điện thoại, máy tính, thước đo, máy vi tính, 
máy ảnh (chụp ảnh), phim (chụp ảnh), nam châm trang trí, khung ảnh kỹ thuật số; mũ bảo 
hiểm dùng trong thể thao, ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ đeo khi bơi, kính bơi; 
kính mắt, kính râm, gọng và hộp đi kèm các loại kính trên; các tập tin (file) âm thanh, 
viđêô, nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm máy tính, hộp đựng băng trò 
chơi viđêô, phần mềm trò chơi viđêô, phần mềm có thể tải xuống cho các thiết bị di động, 
thẻ nhớ cho máy trò chơi viđêô; túi đựng thiết bị điện tử dùng cho cá nhân, cụ thể là, điện 
thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách tay, máy tính bảng, máy 
ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; bao đựng bảo vệ, vỏ 
bọc và hộp đựng cho điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách 
tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện 
tử; tấm bọc mặt điện thoại di động, dây đeo điện thoại di động.  
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình và nội dung giải trí qua truyền 
hình, vệ tinh, mạng internet, các mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử khác; cung 
cấp xuất bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp các nội dung nghe nhìn 
không thể tải xuống được, thông tin giải trí và trò chơi trực tuyến qua trang web; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến không tải xuống được, cung cấp viđêô trực tuyến không tải xuống 
được, trình diễn các chương trình giải trí trực tiếp; dịch vụ công viên giải trí; sản xuất 
phim, nội dung giải trí truyền hình và kỹ thuật số.   

 

 
(210) 4-2016-33633 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 25.7.17; 20.5.15 
(591) Xanh da trời, trắng, đen 
(731) FRESENIUS MEDICAL CARE 

DEUTSCHLAND GMBH   (DE) 
Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad 
Homburg, Germany  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế, thiết bị y tế, bộ phận thay thế và phụ kiện của chúng được sử 
dụng trong thẩm tách màng bụng, đồ dùng y tế chỉ dùng một lần được sử dụng trong thẩm 
tách màng bụng. 
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(210) 4-2016-33634 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 25.7.17; 20.5.15; 25.5.2 
(591) Xanh da trời, trắng, đen. 
(731) FRESENIUS MEDICAL CARE 

DEUTSCHLAND GMBH   (DE) 
Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad 
Homburg, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế, thiết bị y tế, bộ phận thay thế và phụ kiện của chúng được sử 

dụng trong thẩm tách màng bụng, đồ dùng y tế chỉ dùng một lần được sử dụng trong thẩm 
tách màng bụng. 

 

 
(210) 4-2016-33636 (220) 15.03.2013 

(641) 4-2013-04771 (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 24.5.1; 26.1.11 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh lam 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải dùng cho cơ thể người, bàn chải làm sạch răng và lợi, hộp đựng bàn 

chải đánh răng, cốc súc miệng, bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng chạy điện; chỉ nha 
khoa; vật dụng chia kem đánh răng; tăm; đầu bàn chải thay thế cho bàn chải đánh răng; 
cái giữ chỉ nha khoa; bàn chải làm sạch kẽ răng, bàn chải đánh răng chạy bằng pin, vật 
liệu dùng làm bàn chải. 

 
 

(210) 4-2016-33637 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A25.7.22 
(591) Xanh dương, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh địa ốc Hưng Thịnh  
(VN) 
110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán - cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản, định giá bất 

động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản. 
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Nhóm 43: Khu nghỉ dưỡng (resort); khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; 
cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-33639 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY   (CA) 
3700 Willingdon Avenue, Burnaby, V5G 
3H2 British Columbia, Canada  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Các tài liệu hướng dẫn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và thương mại, cụ 

thể là sách, sổ tay hướng dẫn, sách mỏng; văn phòng phẩm, cụ thể là giấy ghi nhớ để lên 
kế hoạch hằng ngày, sách ghi địa chỉ, sổ tay, giấy ghi nhớ, giấy có thể tháo rời từng tờ, 
bìa cặp để kẹp tài liệu, bút, bút chì và gọt bút chì; thẻ nhận dạng, không từ tính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ thể là hướng dẫn nghề nghiệp 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ 

thể là hướng dẫn nghề nghiệp trong lĩnh vực thương mại; dịch vụ giáo dục và đào tạo tại 

cấp cao đẳng, cụ thể là hướng dẫn thông qua chương trình đào tạo từ xa trong lĩnh vực 

khoa học, công nghệ và thương mại; dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ thể 

là cung cấp cơ hội cho người khác tham gia vào chương trình nghiên cứu; dịch vụ giáo 

dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ thể là hướng dẫn về kỹ năng và kỹ thuật trong dịch vụ 

khách hàng; dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ thể là hướng dẫn trong việc 

cung cấp dịch vụ khách hàng qua điện thoại và các phương tiện liên lạc dữ liệu điện tử; 

dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ thể là hướng dẫn để bồi dưỡng kỹ năng 

giao tiếp theo nhóm và các cá nhân với nhau giữa những người làm việc trong lĩnh vực 

dịch vụ khách hàng; dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ thể là hướng dẫn về 

kỹ năng và kỹ thuật bán hàng qua điện thoại; dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao 

đẳng, cụ thể là hướng dẫn trong việc phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn và giới hạn để 

đạt được và đánh giá việc thực hiện dịch vụ khách hàng cung cấp qua điện thoại và các 

phương tiện liên lạc dữ liệu điện tử; dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ thể là 

hướng dẫn việc kiểm soát sự căng thẳng được trải nghiệm bởi người làm việc trong lĩnh 

vực dịch vụ khách hàng; dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ thể là hướng dẫn 

việc lựa chọn, cài đặt, vận hành và quản lý viễn thông và phần cứng/phần mềm máy tính 

được sử dụng để cung cấp trong dịch vụ khách hàng; dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp 

cao đẳng, cụ thể là hướng dẫn trong việc thành lập và vận hành các tiện nghi để cung cấp 

dịch vụ khách hàng qua điện thoại và phương tiện liên lạc dữ liệu điện tử; dịch vụ giáo 

dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ thể là hướng dẫn trong việc tuyển dụng, thúc đẩy, 

giám sát và quản lý các đại lý chuyên về dịch vụ khách hàng; dịch vụ giáo dục và đào tạo 

tại cấp cao đẳng, cụ thể là hướng dẫn trong việc quản lý hệ thống và mạng thông tin trong 

lĩnh vực dịch vụ khách hàng; dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ thể là hướng 

dẫn trong việc phát triển chiến lược về tiện nghi và nhân sự trong dịch vụ khách hàng; 

dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, cụ thể là hướng dẫn trong việc quản lý và 
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giám sát đại lý chuyên dịch vụ khách hàng; dịch vụ giáo dục và đào tạo tại cấp cao đẳng, 

cụ thể là hướng dẫn trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng qua điện thoại và phương tiện 

liên lạc điện tử thay mặt người khác; dịch vụ giáo dục, cụ thể là tiến hành phát triển kinh 

doanh và lập kế hoạch chương trình; quản lý chương trình văn hóa và giáo dục; sắp xếp và 

tiến hành chương trình và hội thảo giáo dục; điều hành các tiện nghi giải trí trong nhà và 

ngoài trời; dịch vụ tư vấn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ thư viện (cụ 

thể là cho thuê sách và dịch vụ thư viện lưu động); điều hành câu lạc bộ xã hội [giải trí 

hoặc giáo dục].  

 

Nhóm 42: Dịch vụ phát triển và nghiên cứu ứng dụng, cụ thể là phát triển mẫu thử nghiệm 

công nghiệp, tiến hành nghiên cứu khoa học có tính khả thi và tiến hành cuộc thử nghiệm 

lâm sàng; nghiên cứu và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và thương 

mại; vận hành phòng thí nghiệm để thử nghiệm nguyên liệu; cho người khác thuê phòng 

thí nghiệm và thiết bị của phòng thí nghiệm để thử nghiệm nguyên liệu. 
 

 
(210) 4-2016-33650 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.5.20; A5.3.13; 26.4.4 

(591) Đỏ, cam, trắng 

(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 
Tự Nhiên  (VN) 
Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem đánh răng; chế phẩm chăm sóc tóc, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-33651 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A5.3.15; 25.1.6; A25.1.10 

(591) Đen, vàng đồng 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 

cho hoạt động sản xuất và mục đích y tế). 
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(210) 4-2016-33652 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
  
(731) Công ty TNHH tương tác Đỉnh 

Cao  (VN) 
Tòa nhà DMC2-PLUG-lN Building, 223 
Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, marketing; xuất bản tài liệu quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo, 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; thực hiện kế hoạch quảng cáo trên 
phương tiện truyền thông không phải trả tiền. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất nhạc; sản xuất chương trình biểu 
diễn; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ giải trí. 

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ 
tối ưu hoá và phân tích website; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; dịch vụ thiết kế 
công trình quảng cáo; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2016-33653 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh da trời 
(731) Công ty TNHH tương tác Đỉnh 

Cao  (VN) 
Tòa nhà DMC2-PLUG-lN Building, 223 
Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, marketing; xuất bản tài liệu quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo, 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; thực hiện kế hoạch quảng cáo trên 
phương tiện truyền thông không phải trả tiền. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất nhạc; sản xuất chương trình biểu 
diễn; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ giải trí. 

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ 
tối ưu hoá và phân tích website; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; dịch vụ thiết kế 
công trình quảng cáo; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  
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(210) 4-2016-33654 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 1.7.6; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xám 

(731) Công ty cổ phần 3TRAlNlNG 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-33655 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.4; 18.3.23; A26.11.12; 26.3.1; 26.4.4

(591) Xanh dương, đỏ; trắng 

(731) Công ty cổ phần 3TRAlNlNG 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

 

(210) 4-2016-33656 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 2.9.4; 1.15.23; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây đậm, nhạt, vàng 

(731) Công ty cổ phần 3TRAlNlNG 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
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(210) 4-2016-33657 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.9.4; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 

A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, đỏ 

đậm 
(731) Công ty cổ phần 3TRAlNlNG 

Việt Nam  (VN) 
Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-33658 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Kiều Mỹ Linh   (VN) 

Số nhà 292 đường Lê Thanh, phường Bắc 
Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp như: keo silicone, keo dán gỗ, keo dán gạch, 
keo dán giầy da, keo đa năng, keo trám bít.  

 

 
(210) 4-2016-33659 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Thanh Nga  (VN) 
Xóm Trại Mới, thôn Vân Lũng xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 17: Rèm chống cháy bằng amiăng, sợi amiăng, vải amiăng.  

 

 
(210) 4-2016-33670 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 25.5.2; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH 3D DECISlON  
(VN) 
Đội 7, thôn Trát Cầu, xã 1 Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 20: Đệm. 
 

 
(210) 4-2016-33671 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) MHM HEALTHCARE LIMITED   (HK)

Flat/Rm 20B-M, 20/F., YHC Tower, 1 
Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, KL, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa hạnh nhân dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; dầu thơm 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; tinh dầu 
thanh yên; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng khử mùi; 
xà phòng khử trùng tẩy uế; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm 
trang điểm; phấn trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm làm thon gọn người; dầu gội đầu; xà 
phòng; chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; chế phẩm vệ sinh thân thể; hình trang trí bóc 
dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tắm gội, không dùng cho mục đích y 
tế; phấn làm trắng [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dùng cho động vật; chất khử mùi dùng cho người 
hoặc động vật; dầu gội dùng cho vật nuôi trong nhà, không chứa dược chất; chất khử mùi 
dùng cho vật nuôi trong nhà; chế phẩm đánh răng; nước xức tóc; chế phẩm chăm sóc 
động vật, cụ thể là chế phẩm chăm sóc da, lông bộ lông, mắt, tai cho động vật [mỹ phẩm 
dùng cho động vật]; chất thơm tự nhiên dùng cho động vật nhằm mục đích làm sạch hoặc 
khử mùi; dầu gội chứa hương liệu dùng cho động vật, không dùng cho mục đích y tế và vệ 
sinh y tế; chế phẩm làm sạch dùng cho động vật (không chứa dược chất), không dùng cho 
mục đích y tế và vệ sinh y tế; mỹ phẩm dùng cho động vật (không chứa dược chất); chế 
phẩm làm sạch răng dùng cho động vật, không dùng cho mục đích y tế và vệ sinh y tế; 
chế phẩm súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi 
thở; tinh đầu oải hương; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho lông 
mày; chế phẩm mỹ phẩm dùng chăm sóc da; chế phẩm làm sạch.  

 

 
(210) 4-2016-33673 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.3.23 
(731) OUR ARE DlSPENSARY CO-, LTD.  

(TH) 
22/24 Moo 2, Songkanong, Sampran, 
Nakhonpathom 73210, Thailand  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; vacxin; chế phẩm dược để điều trị cảm lạnh, ho và cúm; chế 
phẩm dược để ngăn ngừa và điều trị bệnh thủy đậu; thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng 
cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 345 tập a (12.2016) 

 

 
2147 

(210) 4-2016-33674 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.4.11; 3.4.13; A3.4.24; 26.1.1 
(731) OUR ARE DlSPENSARY CO., LTD  

(TH) 
22/24 Moo 2, Songkanong, Sampran, 
Nakhonpathom 73210, Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; vacxin; chế phẩm dược để điều trị cảm lạnh, ho và cúm; chế 

phẩm dược để ngăn ngừa và điều trị bệnh thủy đậu; thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33675 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 2.5.2; A2.5.23; A3.13.10; A3.13.7; 

A3.13.24; 26.1.1; 26.4.1; 26.3.4; 25.5.25
(591) Đỏ, hồng, hồng đậm, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh lá cây, vàng, tím, tím 
nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Namex  (VN) 
Số 123, tổ 57 xóm Mới, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu gội đầu sạch chấy (chỉ); mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33676 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.9.16; A25.7.8; 25.7.25; A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mì gạo ăn liền. 
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(210) 4-2016-33677 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.13.25 

(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh 
dụng cụ làm bánh Nguyễn 
Hào  (VN) 
6/30A Tân Hóa, phường 1, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ inox dùng để tạo hình rau câu nghệ thuật, bánh kem; dụng cụ inox 

dùng để tỉa rau củ quả (tất cả đều là dụng cụ cầm tay và thao tác thủ công). 
 

 
(210) 4-2016-33678 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A9.7.19; A5.1.16; 

A5.3.13; A5.5.20 

(591) Xanh rêu, xanh lá cây, trắng 

(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh 
dụng cụ làm bánh Nguyễn 
Hào   (VN) 
6/30A Tân Hóa, phường 1, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ inox dùng để tạo hình rau câu nghệ thuật, bánh kem; dụng cụ inox 

dùng để tỉa rau củ quả (tất cả đều là dụng cụ cầm tay và thao tác thủ công). 
 

 
(210) 4-2016-33679 (220) 26.10.2016 

  (441) 26.12.2016 

(531) A16.1.16; 25.5.2; 26.1.5 

(591) Da cam, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần chỉ may 
Phong Việt  (VN) 
127 Lê Văn Chí, khu phố 1, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
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(210) 4-2016-33690 (220) 27.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 3.2.7; A3.2.24; 26.4.4; A26.11.8 
(591) Xanh lam, đỏ tươi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xi măng Quang Sơn  (VN) 
Thôn Đồng Thu, xã Quang Sơn, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng thành phẩm; xi măng bán thành phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm xi măng, 
xi măng bán thành phẩm; đại lý phân phối sản phẩm xi măng, xi măng bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33691 (220) 27.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH may FOUNTAIN  
(VN) 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; hỗ trợ việc quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều 
hành kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2016-33692 (220) 27.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH may FOUNTAIN  
(VN) 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 

hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; hỗ trợ việc quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều 
hành kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2016-33693 (220) 27.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại sơn Tân Phú  (VN) 
21 đường 34, khu phố 8, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2016-33694 (220) 27.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Thảo  (VN) 
Lô 19/5 chợ Cồn số 318 Ông ích Khiêm, 
phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Bột năng. 

 

 
(210) 4-2016-33696 (220) 27.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long  (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2016-33697 (220) 27.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2016-33698 (220) 27.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Ngọc Thiện  (VN)
Số 10, ngõ 3, đường Lý Bôn, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2016-33699 (220) 27.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Ngọc Thiện   (VN)
Số 10, ngõ 3, đường Lý Bôn, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 
mua bán mỹ phẩm; mua bán trang thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
 

(210) 4-2016-34056 (220) 28.10.2016 

  (441) 26.12.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2016-34590 (220) 02.11.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.4; 26.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng kem 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tổng công 
ty xi măng Miền Bắc  (VN) 
Số nhà 21, lô S9, khu đô thị Chùa Hà 
Tiên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; xi măng chịu nhiệt; xi măng ma-giê; tấm xi măng; vật liệu xây dựng 
phi kim loại như: gạch nung già (clinker), bột bả tường. 

 

(210) 4-2016-34591 (220) 02.11.2016 

  (441) 26.12.2016 
(531) 6.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng kem 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tổng công 
ty xi măng Miền Bắc   (VN) 
Số nhà 21, lô S9, khu đô thị Chùa Hà 
Tiên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; xi măng chịu nhiệt; xi măng ma-giê; tấm xi măng; vật liệu xây dựng 
phi kim loại như: gạch nung già (clinker), bột bả tường. 
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

 (21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2014-01452 40266 25.12.2014 24.04.2015 A61K 39/125 

1-2014-01612 44443 25.11.2015 18.11.2016     F23G 5/14 

1-2014-01685 40275 25.12.2014 26.10.2016     E05B 17/14 

1-2014-01942 39297 25.09.2014 11.11.2016     F16H 9/00 

1-2014-02140 42768 27.07.2015 10.11.2016     H04N 7/173 

1-2014-02202 40980 25.02.2015 18.11.2016     C12P 7/6 

1-2014-03727 47320 27.06.2016 14.11.2016     B23K 37/06 

1-2014-04080 46499 25.04.2016 22.11.2016     C08G 73/10 

1-2015-01257 47361 27.06.2016 07.11.2016     B29C 45/14 

1-2015-01853 44522 25.11.2015 24.11.2016     H04L 29/08 

1-2015-04021 45927 25.02.2016 01.11.2016     G02C 5/20 

1-2015-04022 45928 25.02.2016 10.11.2016     G02C 5/14 

1-2015-04077 46562 25.04.2016 09.11.2016     A24F 47/00 

1-2015-04139 46292 25.03.2016 28.10.2016     A23D 9/00 

1-2015-04146 46293 25.03.2016 31.10.2016     C07D 473/16 

1-2015-04168 45626 25.01.2016 26.10.2016     C07K 16/22 

1-2015-04169 46912 25.05.2016 31.10.2016     C07D 487/04 

1-2015-04185 47806 25.07.2016 31.10.2016     C07D 401/14 

1-2015-04218 46297 25.03.2016 26.10.2016     C08J 3/28 

1-2015-04233 46303 25.03.2016 28.10.2016     B01D 67/00 

1-2015-04274 46309 25.03.2016 09.11.2016     A61F 13/496 

1-2015-04275 46310 25.03.2016 04.11.2016     A61F 13/49 

1-2015-04286 46312 25.03.2016 17.11.2016     C08G 63/12 

1-2015-04311 46316 25.03.2016 08.11.2016     C04B 35/04 

1-2015-04316 46317 25.03.2016 07.11.2016     C07K 14/605 

1-2015-04332 46319 25.03.2016 26.10.2016     C07K 16/28 
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1-2015-04359 47812 25.07.2016 11.11.2016     A61B 6/00 

1-2015-04367 46323 25.03.2016 04.11.2016     C07D 249/14 

1-2015-04369 45993 25.02.2016 17.11.2016     D04B 35/06 

1-2015-04372 45995 25.02.2016 18.11.2016     C07D 231/38 

1-2015-04380 46326 25.03.2016 26.10.2016     A23L 1/0524 

1-2015-04402 46330 25.03.2016 09.11.2016     C07D 207/40 

1-2015-04409 47813 25.07.2016 07.11.2016     A61M 5/315 

1-2015-04411 46580 25.04.2016 15.11.2016     C07D 491/08 

1-2015-04472 45691 25.01.2016 31.10.2016     G07F 17/32 

1-2015-04504 46944 25.05.2016 18.11.2016     C07D 401/06 

1-2015-04527 48140 25.08.2016 04.11.2016     H01L 29/78 

1-2015-04544 48142 25.08.2016 10.11.2016     B65D 17/00 

1-2015-04545 46594 25.04.2016 17.11.2016     G10L 21/0388 

1-2015-04566 45705 25.01.2016 31.10.2016     C07D 405/14 

1-2015-04581 46347 25.03.2016 17.11.2016     C12N 7/00 

1-2015-04604 47407 27.06.2016 11.11.2016     H01L 27/115 

1-2015-04620 46956 25.05.2016 04.11.2016     B65D 30/24 

1-2015-04633 47410 27.06.2016 07.11.2016     C12N 9/22 

1-2015-04637 47411 27.06.2016 07.11.2016     C08L 23/06 

1-2015-04650 46957 25.05.2016 02.11.2016     H04N 5/93 

1-2015-04652 46353 25.03.2016 23.11.2016     C07D 487/04 

1-2015-04656 46355 25.03.2016 27.10.2016     F03B 3/12 

1-2015-04676 47414 27.06.2016 09.11.2016     C07J 9/00 

1-2015-04677 46362 25.03.2016 03.11.2016     B01F 7/02 

1-2015-04683 46611 25.04.2016 01.11.2016     A61K 8/33 

1-2015-04697 47825 25.07.2016 15.11.2016     C07D 403/14 

1-2015-04698 46962 25.05.2016 09.11.2016     A61K 38/18 

1-2015-04708 48484 26.09.2016 11.11.2016     C07D 215/48 

1-2015-04716 46963 25.05.2016 22.11.2016     B65D 85/804 

1-2015-04723 46089 25.02.2016 15.11.2016     C07D 413/06 

1-2015-04741 46367 25.03.2016 16.11.2016     A61K 51/10 

1-2015-04743 46369 25.03.2016 18.11.2016     H05K 7/20 

1-2015-04750 46095 25.02.2016 11.11.2016     H04L 29/06 

1-2015-04797 47829 25.07.2016 17.11.2016     A61K 9/00 
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1-2015-04813 46108 25.02.2016 26.10.2016     C08G 18/48 

1-2015-04851 46628 25.04.2016 14.11.2016     C07H 17/08 

1-2015-04853 46629 25.04.2016 14.11.2016     H04N 5/262 

1-2015-04854 46979 25.05.2016 17.11.2016     C12N 15/113 

1-2015-04858 46632 25.04.2016 26.10.2016     C12N 15/113 

1-2015-04860 47439 27.06.2016 22.11.2016     G06Q 30/02 

1-2015-04870 46398 25.03.2016 15.11.2016     A61K 38/16 

1-2015-04872 46634 25.04.2016 22.11.2016     C01B 3/02 

1-2015-04873 46980 25.05.2016 11.11.2016     C07K 1/16 

1-2015-04874 46111 25.02.2016 11.11.2016     H01L 29/786 

1-2015-04878 46635 25.04.2016 14.11.2016     A61K 31/416 

1-2015-04882 46112 25.02.2016 10.11.2016     A01C 1/06 

1-2015-04895 46403 25.03.2016 08.11.2016     A01N 43/90 

1-2015-04898 46114 25.02.2016 22.11.2016     C08F 265/06 

1-2015-04900 46405 25.03.2016 17.11.2016     C07D 487/04 

1-2015-04907 46115 25.02.2016 17.11.2016     C12Q 1/68 

1-2015-04913 46643 25.04.2016 23.11.2016     A61F 13/15 

1-2015-04922 46646 25.04.2016 02.11.2016     G10L 19/038 

1-2015-04941 46415 25.03.2016 14.11.2016     C07D 471/04 

1-2015-04950 46419 25.03.2016 03.11.2016     A61L 31/00 

1-2015-04980 46426 25.03.2016 23.11.2016     A43B 23/02 

1-2015-05004 47000 25.05.2016 21.11.2016     F28F 1/40 

1-2015-05012 47002 25.05.2016 02.11.2016     A61P 1/00 

1-2015-05015 46431 25.03.2016 21.11.2016     A61K 39/085 

1-2015-05032 46660 25.04.2016 22.11.2016     C07D 403/10 

1-2015-05035 47452 27.06.2016 23.11.2016     C21D 9/46 

1-2016-00041 46672 25.04.2016 17.11.2016     B29C 47/20 

1-2016-00042 46673 25.04.2016 23.11.2016     A61F 13/496 

1-2016-00053 47014 25.05.2016 17.11.2016     C07D 471/04 

1-2016-00058 46677 25.04.2016 14.11.2016     C21B 13/00 

1-2016-00062 47017 25.05.2016 25.10.2016     A61J 9/04 

1-2016-00072 46680 25.04.2016 10.11.2016     C23C 2/00 

1-2016-00114 46126 25.02.2016 14.11.2016     C07C 47/263 

1-2016-00119 46127 25.02.2016 25.10.2016     A61K 9/20 
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1-2016-00132 46700 25.04.2016 23.11.2016     H04N 19/463 

1-2016-00150 46705 25.04.2016 21.11.2016     C12N 15/82 

1-2016-00152 47462 27.06.2016 22.11.2016     H03M 13/11 

1-2016-00167 46457 25.03.2016 27.10.2016     A01K 31/00 

1-2016-00176 49018 25.10.2016 22.11.2016     A61P 27/02 

1-2016-00177 46459 25.03.2016 03.11.2016     A23L 2/38 

1-2016-00210 47472 27.06.2016 07.11.2016     C07K 19/00 

1-2016-00224 47865 25.07.2016 22.11.2016     D02G 3/12 

1-2016-00248 47057 25.05.2016 23.11.2016     A23K 1/00 

1-2016-00249 47058 25.05.2016 11.11.2016     F16L 15/00 

1-2016-00268 47063 25.05.2016 01.11.2016     A61K 31/568 

1-2016-00289 47071 25.05.2016 04.11.2016     C09D 201/00 

1-2016-00304 47074 25.05.2016 07.11.2016     C07K 16/28 

1-2016-00323 47081 25.05.2016 18.11.2016     C08J 11/08 

1-2016-00338 46745 25.04.2016 26.10.2016     C08G 18/76 

1-2016-00339 46746 25.04.2016 26.10.2016     C08G 18/66 

1-2016-00357 46750 25.04.2016 07.11.2016     C07D 215/22 

1-2016-00396 47494 27.06.2016 07.11.2016     A61K 47/48 

1-2016-00418 47502 27.06.2016 26.10.2016     H05K 5/06 

1-2016-00437 46474 25.03.2016 27.10.2016     C07D 493/18 

1-2016-00441 46766 25.04.2016 22.11.2016     A01N 37/00 

1-2016-00462 47126 25.05.2016 26.10.2016     A61K 9/20 

1-2016-00463 47127 25.05.2016 26.10.2016     A61K 9/20 

1-2016-00481 46769 25.04.2016 08.11.2016     A61K 35/74 

1-2016-00490 46772 25.04.2016 23.11.2016     B02C 18/12 

1-2016-00506 47144 25.05.2016 28.10.2016     C07D 401/14 

1-2016-00529 47519 27.06.2016 26.10.2016     C02F 7/00 

1-2016-00567 47883 25.07.2016 11.11.2016     C08B 30/04 

1-2016-00593 46794 25.04.2016 10.11.2016     G06F 11/07 

1-2016-00681 47203 25.05.2016 01.11.2016     H04W 28/20 

1-2016-00684 47204 25.05.2016 22.11.2016     C12N 15/09 

1-2016-00722 47897 25.07.2016 01.11.2016     B01J 12/00 

1-2016-00752 47232 25.05.2016 17.11.2016     A61K 31/365 

1-2016-00864 47580 27.06.2016 21.11.2016     B08B 9/032 
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1-2016-00899 48533 26.09.2016 15.11.2016     C04B 28/00 

1-2016-00985 47615 27.06.2016 22.11.2016     B08B 15/00 

1-2016-01007 47622 27.06.2016 22.11.2016     A47C 3/04 

1-2016-01113 48225 25.08.2016 17.11.2016     C09B 29/36 

1-2016-01146 48549 26.09.2016 09.11.2016     A01H 1/04 

1-2016-01309 47722 27.06.2016 17.11.2016     A61K 31/444 

1-2016-01604 48026 25.07.2016 21.11.2016     G09F 9/00 

1-2016-01615 48029 25.07.2016 10.11.2016     B03C 1/32 

1-2016-01709 48616 26.09.2016 03.11.2016     C09K 5/04 

1-2016-01732 48322 25.08.2016 10.11.2016     A01K 61/00 

1-2016-01789 48628 26.09.2016 25.10.2016     A61K 31/70 

1-2016-02618 49212 25.10.2016 10.11.2016     B28C 7/14 

2-2014-00039 2772  25.08.2015 03.11.2016     B65D 41/32 

2-2014-00058 2791  25.09.2015 23.11.2016     F16C 29/00 

2-2014-00285 2711  25.05.2015 08.11.2016     B60K 17/28 

2-2014-00357 2761  27.07.2015 08.11.2016     B60K 17/28 
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Phần vi 
 

sửa đổi đơn 
 

 
a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8843/TB-SHTT, ngày 28/10/2016  

(210) Số đơn: 1-2012-01280  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 324, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8845/TB-SHTT, ngày 28/10/2016  

(210) Số đơn: 1-2014-00851  (220) Ngày nộp đơn 07/09/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9038/TB-SHTT, ngày 03/11/2016  

(210) Số đơn: 1-2012-00604  (220) Ngày nộp đơn 16/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ của chủ đơn TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS 
CORPORATION (JP) được sửa thành (sửa đổi do sáp nhập): 

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JP) 
 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 

Đơn sáng chế còn lại 02 chủ đơn là KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JP) và 
TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION (JP) 

 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9039/TB-SHTT, ngày 03/11/2016  

(210) Số đơn: 1-2012-00604  (220) Ngày nộp đơn 16/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 345 Tập a (12.2016) 

 

 2158

Tên và địa chỉ của chủ đơn TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION (JP)  

mới là: 

TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION 

2-9, Suehiro-cho, Ome-shi, Tokyo 1988710, Japan 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9040/TB-SHTT, ngày 03/11/2016  

(210) Số đơn: 1-2013-01101  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 HEATWORKS TECHNOLOGIES, INC. (US) 
 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9591/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 1-2010-02448  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Trung tâm Công nghệ thức ăn và sau thu hoạch thủy sản (VN) 
 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9592/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 1-2013-00221  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9673/TB-SHTT, ngày 17/11/2016  

(210) Số đơn: 1-2013-01106  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD.) 
33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 345 Tập a (12.2016) 

 

 2159

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9674/TB-SHTT, ngày 17/11/2016  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-02948 04/09/2014 

1-2014-02949 04/09/2014 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
Phòng 802, tòa nhà Talico Building, số 22 phố Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9895/TB-SHTT, ngày 24/11/2016  

(210) Số đơn: 1-2011-00113  (220) Ngày nộp đơn 27/05/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
 Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

2. Địa chỉ chủ đơn POSCO (KR) mới là:  

1, Goedong-dong, Nam-ku, Kyungsangbuk-do, Pohang City 790-300, Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9899/TB-SHTT, ngày 24/11/2016  
   

 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Banca (BANCA CO., LTD.) 

Số 15B Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2007-01561 31/07/2007 

1-2010-00320 03/07/2008 

1-2011-02290 28/01/2010 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9990/TB-SHTT, ngày 24/11/2016  
   

 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Banca (BANCA CO., LTD.) 

Số 15B Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9901/TB-SHTT, ngày 24/11/2016  

(210) Số đơn: 1-2013-02576  (220) Ngày nộp đơn 13/01/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9902/TB-SHTT, ngày 24/11/2016  

(210) Số đơn: 1-2012-00904  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & 
I.P CO., LTD.) 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10117/TB-SHTT, ngày 01/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2013-02280  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-03267 04/05/2009 

1-2012-01348 15/10/2010 
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Công ty TNHH Banca (BANCA CO., LTD.) 

Số 15B Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10119/TB-SHTT, ngày 01/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2013-03180  (220) Ngày nộp đơn 09/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & 

I.P CO., LTD.) 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10120/TB-SHTT, ngày 01/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2016-02712  (220) Ngày nộp đơn 09/02/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, the Netherlands 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10121/TB-SHTT, ngày 01/12/2016  
   

 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 48834 Kato Road, Suite #110A, Fremont, CA 94538, USA 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10122/TB-SHTT, ngày 01/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2013-04062  (220) Ngày nộp đơn 24/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2016-03293 03/02/2015 

1-2016-03294 03/02/2015 
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Tên và địa chủ đơn mới là: 

 TAKEDA AS (NO) 
Drammensveien 852, 1383 Asker, Norway 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10124/TB-SHTT, ngày 01/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2014-03934  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chủ đơn mới là: 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 
Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
 

___________________________________________________________________________ 

 

b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9593/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2015-01676  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9594/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2015-01677  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9595/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2015-01678  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 345 Tập a (12.2016) 

 

 2163

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9596/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2016-01237  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9597/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2016-01236  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9598/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2016-01238  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9599/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2016-01235  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9600/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2016-01234  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9601/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2016-01233  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9602/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2016-01232  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9603/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2016-00600  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9604/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2016-00599  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9605/TB-SHTT, ngày 11/11/2016  

(210) Số đơn: 3-2016-00598  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10116/TB-SHTT, ngày 01/12/2016  

(210) Số đơn: 3-2015-01992  (220) Ngày nộp đơn 09/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Việt (INC IP CO., LTD.) 
33/3217 đường số 19, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10118/TB-SHTT, ngày 01/12/2016  

(210) Số đơn: 3-2015-00047  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Chấm dứt đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

 Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO CONSULTANCY CORP.) 
29 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
 

____________________________________________________________________________ 

 

c- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7900/TB-SHTT, ngày 30/09/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-29178  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
  
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7901/TB-SHTT, ngày 30/09/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-29177  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7902/TB-SHTT, ngày 30/09/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-29176  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7903/TB-SHTT, ngày 30/09/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-29175  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7904/TB-SHTT, ngày 30/09/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-29174  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7905/TB-SHTT, ngày 30/09/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-15138  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Đường số 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, 

thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7906/TB-SHTT, ngày 30/09/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-31633  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa, dịch vụ 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ được sửa mới là: 

Tách nhóm 20 sang đơn mới 

Các nhóm còn lại giữ nguyên 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7907/TB-SHTT, ngày 30/09/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-26632  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2014 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Luật sư Quốc Tế 

Lầu 3, cao ốc Vietnam Business Center, số 57-59 

Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8178/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2010-20497  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/ dịch vụ mới là: 

Loại bỏ các dịch vụ thuộc nhóm 35 khỏi danh mục dịch vụ đăng ký 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8179/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-24598  (220) Ngày nộp đơn 08/09/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

  

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8180/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-19192  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2016 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8181/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-18252  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa, dịch vụ 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ chăm sóc sức khỏe như ghế massage, dụng cụ thể dục thể 
thao như máy chạy bộ 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8182/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-32094  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại SG Tân Vạn Lợi 
_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8183/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-32095  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại SG Tân Vạn Lợi 
_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8184/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2013-09375  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

CN Công ty cổ phần SHCN Investip 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8185/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2013-26435  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ mới là: 

Nhóm 05 và nhóm 30 được chuyển sang đơn mới 

Đơn 4-2013-26435 còn lại nhóm 29 và nhóm 32 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8186/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-31313  (220) Ngày nộp đơn 09/11/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH MTV đào tạo sản xuất thương mại Lyona Beauty 
& Cosmetics 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8187/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-17417  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

NH Foods Ltd 
_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8188/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-20834  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, Mentone, Victoria 3194, Australia 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8189/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-20833  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, Mentone, Victoria 3194, Australia 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8191/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-02897  (220) Ngày nộp đơn 03/02/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 5, số 262 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8192/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-35252  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2016 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 
 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8193/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-01690  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ mới là: 

Tách nhóm 03, 05, 44 ra khỏi đơn đăng ký 

Danh mục sản phẩm theo đơn 4-2014-01690 còn lại các nhóm: 10, 21, 35, 39, 41, 42 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8194/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-20836  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, Mentone, Victoria 3194, Australia 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8195/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-20835  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Chifley Business Park, 2 Chifley Drive, Mentone, Victoria 3194, Australia 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8196/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-22656  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8197/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30393  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ của chủ đơn mới là: 

248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8198/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30394  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8199/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30395  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  chủ đơn 

Địa chỉ của chủ đơn mới là: 

248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8200/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30396  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của  chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8201/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30397  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8202/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-22655              (220) Ngày nộp đơn 21/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8203/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-03632                   (220) Ngày nộp đơn 10/02/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2A, Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8204/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-30233  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ mới là: 

Tách nhóm 39 ra khỏi đơn 4-2012-30233 

Trong đơn 4-2014-30233 còn lại các nhóm: 41, 43, 45 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8205/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2010-07479  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng số 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8206/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2012-28945  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP) 

33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8207/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-30231  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Tách nhóm 39 ra khỏi đơn 4-2012-30231 

Trong đơn 4-2014-30231 còn lại các nhóm: 41, 43, 45 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8208/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-00817  (220) Ngày nộp đơn 13/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8209/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-27095  (220) Ngày nộp đơn 01/09/2016 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8210/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-04297  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Danh mục sản phẩm theo đơn 4-2014-04297 chỉ còn lại nhóm 09 

Tách các sản phẩm/dịch vụ thuộc nhóm 16, 25, 38 và 41 sang đơn mới 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8212/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-01751  (220) Ngày nộp đơn 22/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP) 

33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8213/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30815  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ mới chủ đơn là: 

Số 14, ngách 111, ngõ 50, thôn Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8215/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-03090  (220) Ngày nộp đơn 04/12/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ mới chủ đơn là: 

21 đường 60, phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8216/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-16874  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8217/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-22653  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ mới chủ đơn là: 

Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8218/TB-SHTT, ngày10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2013-22317  (220) Ngày nộp đơn 27/09/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8219/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-14850  (220) Ngày nộp đơn 10/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn 

Tên mới chủ đơn là: 

Công ty cổ phần xây dựng đầu tư Minh Cát 
_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8220/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-12197  (220) Ngày nộp đơn 18/05/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

- Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống), cụ thể là: xuất bản phẩm có nội 
dung về các chỉ số về sức khỏe cá nhân và mối liên hệ giữa sức khỏe cá nhân và tài 

chính cá nhân. 

- Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in, cụ thể là: xuất bản phẩm có nội dung về các chỉ số 

về sức khỏe cá nhân và mối liên hệ giữa sức khỏe cá nhân và tài chính cá nhân. 

- Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp thông tin tài chính, cụ thể là: cung cấp các chỉ số về mối 

liên hệ giữa sức khỏe cá nhân và tài chính cá nhân; dịch vụ tư vấn và cố vấn tài chính; 
dịch vụ tư vấn và cố vấn bảo hiểm. 

- Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến (không tải xuống được), cụ thể 
là: cung cấp các chỉ số về sức khỏe cá nhân và mối liên hệ giữa sức khỏe cá nhân và tài 

chính cá nhân. 

- Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin về sức khỏe, cụ thể là: cung cấp các chỉ số về 
sức khỏe cá nhân và mối liên hệ giữa sức khỏe cá nhân và tài chính cá nhân. (nhóm 44 
không có thay đổi về nội dung danh mục dịch vụ). 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8221/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2011-06577  (220) Ngày nộp đơn 09/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

RECKITT BENCKISER IP LLC 

Kozhevnicheskaya St.14, Moscow 115114 the Russian Federation 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8222/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2011-06576  (220) Ngày nộp đơn 09/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

RECKITT BENCKISER IP LLC 

Kozhevnicheskaya St.14, Moscow 115114 the Russian Federation 
 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8223/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-09114  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Tách nhóm 35 sang đơn mới 

Nhóm 09: Điện thoại thông minh; môđem USB; bộ chuyển đổi giao thức (gateway); 
máy tính bảng; tai nghe; vòng tay thông minh sử dụng cùng điện thoại thông minh; pin 
điện; bộ định tuyến; sạc dự phòng dùng cho điện thoại; đồng hồ thông minh sử dụng 
cùng điện thoại thông minh; hộp nhận tín hiệu số; khung ảnh kỹ thuật số 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8224/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2011-23599  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng số 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8225/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-00534  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8226/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-33194  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8227/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-15110  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8228/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-07414  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần du lịch quốc tế Ngôi Sao Mới 
_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8229/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-12212  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

372 Phan Văn Trị, phường 02, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8230/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-01233  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Công ty TNHH TRAI UN PH 
21 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8231/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2012-21492  (220) Ngày nộp đơn 27/09/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Loại bỏ một số dịch vụ trong nhóm 35: “ Cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến 
dịch vụ bán lẻ các hàng hóa nêu trên; tư vấn quản lý kinh doanh bao gồm cả đưa ra sự 
trợ giúp và tư vấn trong việc quản lý các cửa hàng bán lẻ các hàng hóa nêu trên” 

Các nhóm khác giữ nguyên 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8232/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11076  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8233/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11077  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8234/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-04950  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ May 
_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8235/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2013-28879  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

64 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8236/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-24176  (220) Ngày nộp đơn 08/08/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

400/1. Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8237/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-33011  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8238/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-33010  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8239/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-33009  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8240/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-33008  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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Địa chỉ chủ đơn mới là: 

ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8241/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-33007  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8242/TB-SHTT, ngày1 0/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-20019  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 

60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quân 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8243/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-02952  (220) Ngày nộp đơn 03/02/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

ASAHI SOFT DRINKS CO., LTD 

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku Tokyo, Japan 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8244/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-02579  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 9: Điện thoại di động; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được dùng 
cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; thiết bị nạp ắc quy dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; bao da chuyên dụng dùng cho điện 
thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; vỏ chuyên 
dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy 
tính bảng; máy tính bảng; điện thoại thông minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8245/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-02498  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 9: Điện thoại di động; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được dùng 
cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; thiết bị nạp ắc quy dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; bao da chuyên dụng dùng cho điện 
thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; vỏ chuyên 
dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy 
tính bảng; máy tính bảng; điện thoại thông minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8246/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-36417  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 28: Thiết bị bay được điều khiển từ xa và điều khiển bằng máy tính (thiết bị giải 
trí), cụ thể là, máy bay, trực thăng, máy bay điều khiển 4 cánh và máy bay không người 
lái được điều khiển từ xa 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8247/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-36416  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 12: Phương tiện hàng không không người lái, phương tiện hàng không không 
người lái được điều khiển từ xa, cụ thể là, máy bay, trực thăng, máy bay điều khiển 4 
cánh và máy bay không người lái được điều khiển từ xa, và các bộ phận cấu thành liên 
quan, cụ thể là, thân, cần, bộ định tuyến, động cơ, cánh quạt, thanh chống hạ cánh, thiết 
bị ổn định, thiết bị chống rung; phương tiện robot để sử dụng với một máy ảnh (chụp 
ảnh và quay phim) của máy bay, trực thăng, máy bay điều khiển 4 cánh và máy bay 
không người lái, và các bộ phận cấu thành liên quan, cụ thể là, thân, cần, bộ định tuyến, 
động cơ, cánh quạt, thanh chống hạ cánh, thiết bị ổn định, thiết bị chống rung 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8248/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-07013  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2/67 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8249/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13318  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Phòng S30, khối 1, lầu K, chung cư Khang Gia, số 377 Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8250/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-02495  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 9: Điện thoại di động; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được dùng 
cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; thiết bị nạp ắc quy dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; bao da chuyên dụng dùng cho điện 
thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; vỏ chuyên 
dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy 
tính bảng; máy tính bảng; điện thoại thông minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8251/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-33350  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8252/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-14552  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 11A đường 2-2 khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8253/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-05953  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8254/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-05953  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn 

Tên của chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần VOVOS 
_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8256/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-15030  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

C5 Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8257/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-23958  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

C5 Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8258/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-23955  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn 

Địa chỉ của chủ đơn mới là: 

C5 Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8259/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-36418  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 9: Phụ kiện máy ảnh, cụ thể là, giá đỡ, giá đỡ thông minh, dây đeo (chuyên dụng 
cho máy ảnh), khung đỡ, trục đỡ, trạc đỡ, dây đai (chuyên dụng cho máy ảnh), giá treo; 
các thiết bị liên quan dùng để giữ, đỡ, định vị và để điều khiển máy ảnh, cụ thể là thiết 
bị ổn định và thanh đỡ 

______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 345 Tập a (12.2016) 

 

 2184

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8261/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-02497  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 9: Điện thoại di động; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được dùng 
cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; thiết bị nạp ắc quy dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; bao da chuyên dụng dùng cho điện 
thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; vỏ chuyên 
dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy 
tính bảng; máy tính bảng; điện thoại thông minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8262/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-02494  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 9: Điện thoại di động; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được dùng 
cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; thiết bị nạp ắc quy dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; bao da chuyên dụng dùng cho điện 
thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; vỏ chuyên 
dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy 
tính bảng; máy tính bảng; điện thoại thông minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8263/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-02496  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 9: Điện thoại di động; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được dùng 
cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; thiết bị nạp ắc quy dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; bao da chuyên dụng dùng cho điện 
thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; vỏ chuyên 
dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy 
tính bảng; máy tính bảng; điện thoại thông minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8264/TB-SHTT, ngày 10/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2013-09375  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 
_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8534/TB-SHTT, ngày 14/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-27755  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

 

 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8872/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-24791  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn sở hữu trí tuệ Việt 

33/32/7 Đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8873/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2013-22652  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 9: bộ cấp điện; bộ sạc pin; pin và pin có thể sạc được; bộ chuyển đổi nguồn điện 
một chiều (điện DC) thành nguồn điện xoay chiều (điện AC). 

Nhóm 11 và nhóm 12: danh mục sản phẩm được giữ nguyên. 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm: bộ cấp điện, bộ sạc pin, pin và pin có thể sạc 

được; bộ chuyển đổi nguồn điện một chiều (điện DC) thành nguồn điện xoay chiều 
(điện AC), quạt điện, xe mô tô, bộ phận của xe mô tô, thiết bị tiết kiệm xăng dùng cho 
xe cộ, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống điều hòa không khí, quạt gió [điều hòa 
không khí], quạt gió [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí], thiết bị và hệ thống 
thông gió [điều hòa không khí], quạt thông gió, các sản phẩm nhựa cụ thể là vỏ hộp 
quạt thông gió, máy điều hòa không khí, xe cộ, bình lọc nước; dịch vụ bán buôn các 
sản phẩm: bộ cấp điện, bộ sạc pin, pin và pin có thể sạc được; bộ chuyển đổi nguồn 
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điện một chiều (điện DC) thành nguồn điện xoay chiều (điện AC), quạt điện, xe mô tô, 
bộ phận của xe mô tô, thiết bị tiết kiệm xăng dùng cho xe cộ, thiết bị điều hòa không 
khí, hệ thống điều hòa không khí, quạt gió [điều hòa không khí], quạt gió [bộ phận của 
hệ thống điều hòa không khí], thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí], quạt 
thông gió, các sản phẩm nhựa cụ thể là vỏ hộp quạt thông gió, máy điều hòa không khí, 
xe cộ, bình lọc nước. 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8874/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-04553  (220) Ngày nộp đơn 26/02/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8875/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-07777  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8876/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-07777  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8877/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-07778  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8878/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-07778  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2015 
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Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8879/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-07779  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8880/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-07779  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8881/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-07712  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số E176, đường D9 Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8882/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-10996  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 

60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8883/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-10997  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 

60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8884/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-10998  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 

60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8885/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-10999  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 

60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8889/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-01915  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

X-03.44 tầng 3 Khu thương mại Sunrise City-North Towers số 27 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8890/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-25278  (220) Ngày nộp đơn 17/08/2016 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới được ghi nhận là: 
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_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8891/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-26311  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Phòng 212 khu văn phòng Hồng Hà, phường Trung Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8892/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-20719  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8893/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-15978  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8894/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-15977  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8895/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-15976  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8896/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-15975  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8897/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-15974  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8898/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-34493  (220) Ngày nộp đơn 07/12/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 100 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8899/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-26058  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 39B, đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8900/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-35907  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

FITFLOP LIMITED 

8th Floor, 6 New Street Square, London EC4A 3AQ, United Kingdom 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8901/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-35909  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

FitFlop Limited 
8th Floor, 6 New Street Square, London EC4A 3AQ, United Kingdom 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8902/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-35908  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

FITFLOP LIMITED 

8th Floor, 6 New Street Square, London EC4A 3AQ, United Kingdom 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8903/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-20458  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH mỹ phẩm & thời trang Bảo Long 
549/57/24 Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8904/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-02199  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và SHTT Hoàng Phi 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8905/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-02036  (220) Ngày nộp đơn 26/01/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần SHCN INVESTIP 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8906/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-20714  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH MTV Trường Luật 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8907/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-24739  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng 
trong giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất 
bảo dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch 
dùng trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng 
dùng trong giặt là. 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8908/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-26059  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 39B, đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8909/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-13134  (220) Ngày nộp đơn 26/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn 

Tên của chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH phát triển du lịch Chúng Phát 
_____________________ 
  
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8910/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-06279  (220) Ngày nộp đơn 20/03/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8911/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-15354  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn Quốc Dân 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8912/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-14413  (220) Ngày nộp đơn 05/06/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 03/ĐX4-TH, tổ 7, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8913/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-02198  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và SHTT Hoàng Phi 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8914/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-05956  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Everpia 
_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8915/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-09111  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ được sửa mới là: 

Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và bản ghi nghe nhìn; loa âm thanh có thể xách tay, đầu 
máy chạy đĩa compắc, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, thiết bị điện tử gắn 
thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (electronic 
docking station), tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, máy vi tính cá nhân và máy vi tính 
dạng bảng (máy tính bảng), miếng đệm lót chuột máy vi tính, con chuột máy tính, bàn 
phím máy tính, ổ đĩa (USB), máy hát karaoke, máy bộ đàm, điện thoại, máy tính, thước 
đo, máy vi tính, máy ảnh (chụp ảnh), nam châm trang trí, khung ảnh kỹ thuật số; mũ 
bảo hiểm dùng trong thể thao, ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ đeo khi bơi, 
kính bơi; kính mắt, kính râm, gọng và hộp đi kèm các loại kính trên; các tập tin (file) 
âm thanh, viđêô, nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm máy tính, ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống, hộp đựng băng trò chơi viđêô, phần mềm trò chơi viđêô (ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống), phần mềm có thể tải xuống cho các thiết bị di động, thẻ nhớ cho 
máy trò chơi video; túi đựng thiết bị điện tử dùng cho các nhân, cụ thể là, điện thoại di 
động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ 
thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; bao đựng bảo vệ, vỏ bọc 
và hộp đựng cho điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách 
tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách 
điện tử; tấm bọc mặt điện thoại di động, dây đeo và đồ trang trí điện thoại di động; tất 
cả các sản phẩm kể trên đều không liên quan đến bóng chày hoặc bóng mềm hoặc tới 
đội bóng chày hay đội bóng mềm, liên hoan bóng chày hoặc bóng mềm, linh vật bóng 
chày hoặc bóng mềm hay sân vận động bóng chày hoặc bóng mềm. 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp chương trình và nội dung giải trí qua 
truyền hình, vệ tinh, mạng internet, các mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử 
khác; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp nội dung 
nghe nhìn không tải xuống được, thông tin giải trí và trò chơi trực tuyến qua một trang 
web; cung cấp âm nhạc trực tuyến không tải xuống được, cung cấp viđêô trực tuyến 
không tải xuống được, trình diễn các chương trình giải trí trực tiếp; dịch vụ công viên 
giải trí; sản xuất phim, nội dung giải trí truyền hình kỹ thuật số; tất cả các dịch vụ kể 
trên đều không liên quan đến bóng chày hoặc bóng mềm hoặc tới đội bóng chày hay 
đội bóng mềm, liên đoàn bóng chày hoặc bóng mềm, linh vật bóng chày hoặc bóng 
mềm hay sân vận động bóng chày hoặc bóng mềm. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8916/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13494  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8917/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13495  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2016 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8918/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13496  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8919/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13497  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8920/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13498  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8921/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13499  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8922/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-11616  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2016 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8923/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13309  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8924/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13310  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8925/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13311  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8926/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13312  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8927/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-16751  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2016 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8928/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13350  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8929/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13215  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8930/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-06713  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

23/3A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8931/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-21232  (220) Ngày nộp đơn 14/07//2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

93 đường TTN 12, khu phố 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8932/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13335  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2016 
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Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8933/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13336  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2016 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8934/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-17478  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 53 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8935/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-21853  (220) Ngày nộp đơn 14/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 53 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8936/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13493  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8937/TB-SHTT, ngày31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-11474  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 

60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8938/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-27295  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

Tầng 12A, tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8939/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-28393  (220) Ngày nộp đơn 19/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chìa Khóa Vàng 

Tầng 1, tòa nhà Packsimex, số 52, đường Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8940/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-02054  (220) Ngày nộp đơn 22/01/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8941/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-21195  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần AKIDO Việt Nam 
_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8942/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-23856  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần AKIDO Việt Nam 
_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8943/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30115  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8944/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-21772  (220) Ngày nộp đơn 19/07/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8945/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-21773  (220) Ngày nộp đơn 19/07/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8946/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30236  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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Địa chỉ chủ đơn mới là: 

33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8947/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-02290  (220) Ngày nộp đơn 25/01/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8948/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30235  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8949/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30116  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8950/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-19874  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số nhà 07, ngõ 23, phố Đồng Tâm, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8951/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-04130  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn 
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Địa chỉ của chủ đơn mới là: 

Số nhà 07, ngõ 23, phố Đồng Tâm, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8952/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2012-12298  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

777 Third Avenue, New York, NY 10017, USA 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8953/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-02699  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2016 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

 

 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8954/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2011-23470  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 
 

 

 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8955/TB-SHTT, ngày 31/10/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-21194  (220) Ngày nộp đơn 10/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số nhà 07, ngõ 23, phố Đồng Tâm, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9013/TB-SHTT, ngày 02/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2010-10411  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Disney Canada Inc. 

500-1628 Dickson Avenue, Kelowna BC V1Y 9X1, Canada 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9014/TB-SHTT, ngày 02/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2004-06156  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2004 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng số 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9015/TB-SHTT, ngày 02/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2004-06156  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2004 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

775 Soi Suksawad 26, Suksawad Road, Bangpakok, Rajburana, Bangkok 10140, 
Thailand 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9157/TB-SHTT, ngày 08/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-17169  (220) Ngày nộp đơn 10/06/2016 

Mục sửa đổi: Loại nhãn hiệu 

Loại nhãn hiệu mới là: 

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký: “Nhãn hiệu tập thể” 

________________________________________________________________________ 
 

 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 345 Tập a (12.2016) 

 

 2204

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8970/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-04803  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Slazengers Limited 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8971/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-04804  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Slazengers Limited 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8972/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-22366  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên Danh 
 Phòng 308 - 310,  tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8973/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-06264  (220) Ngày nộp đơn 15/03/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 184/12 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8975/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-05568  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Nhóm 03: Chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở. 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8976/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-19300  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2016 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 31: Trái cây tươi, rau củ tươi ngoại trừ rau xà lách, xà lách rocket, rau cải bắp, 
bông cải xanh và súp lơ; hạt giống trái cây dùng để trồng cây; hạt giống rau củ dùng để 
trồng cây; cây trồng tự nhiên. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8977/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-31346  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8978/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-00948  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 5, ngõ 192/14 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8979/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-21265  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Cỏ May 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8980/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-36662  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Cỏ May 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8981/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-04948  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Cỏ May 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8982/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-04949  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Cỏ May 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8984/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-24300  (220) Ngày nộp đơn 04/09/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 E1/16B ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8985/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-18243  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 C5 Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8985/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-18243  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 C5 Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8986/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11727  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 84 đường số 77, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8986/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-11727  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 84 đường số 77, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8987/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-16924  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Xóm 5, thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8988/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-11461  (220) Ngày nộp đơn 26/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 349, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8989/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-09044  (220) Ngày nộp đơn 05/04/2016 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
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cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, các sản phẩm 

trên không bao gồm chế phẩm dược dùng để phòng và điều trị các bệnh về dạ dày và 

ruột. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8990/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-05041  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8991/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30726  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8992/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-15742  (220) Ngày nộp đơn 18/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8993/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-12943  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8998/TB-SHTT, ngày 01/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-13886  (220) Ngày nộp đơn 02/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Nhất Luật 

220/16 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9381/TB-SHTT, ngày 10/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-15645  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 

            Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9383/TB-SHTT, ngày 10/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-19987  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 8, đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9384/TB-SHTT, ngày 10/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-29305  (220) Ngày nộp đơn 27/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9385/TB-SHTT, ngày 10/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-32243  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

  

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9386/TB-SHTT, ngày 10/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-28801  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9388/TB-SHTT, ngày 10/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-18928  (220) Ngày nộp đơn 14/08/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9389/TB-SHTT, ngày 10/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-11301  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số E176, đường D9 Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9390/TB-SHTT, ngày 10/11/2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 8/5H đường Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9391/TB-SHTT, ngày 10/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-08366  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-02766 02/02/2015 

4-2015-02767 02/02/2015 

4-2015-30041 28/10/2015 
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 Nhóm 05: Chất ăn kiêng và/hoặc các chất bổ sung dinh dưỡng bao gồm các vitamin 

và/hoặc khoáng chất, dược thảo, chất chiết xuất từ thực vật (cao thực vật), protein dạng 

bột, axit béo, chất xơ, tảo và axít amin. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9630/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-22280  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2016 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 
 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9631/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-14603  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần tư vấn Enco 

            Số 29 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9632/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-19040  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9633/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-19040  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
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Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Vovos 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9634/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-29062  (220) Ngày nộp đơn 21/10/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Vovos 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9635/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-30500  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 13, đường số 16, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9636/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-30501  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 13, đường số 16, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9637/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-30502  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 13, đường số 16, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9638/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-30785  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2015 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH Nhất Luật 

           220/16 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9639/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-22928  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Yamazaki Biscuits Co., Ltd 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9640/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-26662  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Charles Edward Runels Jr. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9641/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-26663  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Charles Edward Runels Jr. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9642/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-03840  (220) Ngày nộp đơn 18/02/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH dược phẩm Sun Rise 

             61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9643/TB-SHTT, ngày 15/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-03841  (220) Ngày nộp đơn 18/02/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH dược phẩm Sun Rise 

             61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9661/TB-SHTT, ngày 17/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-26705  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 2, ngõ 14, An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9704/TB-SHTT, ngày 18/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2007-00645  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9058/TB-SHTT, ngày 03/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2011-15864  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Nhóm 01: Loại bỏ sản phẩm “chất trám thân xe ôtô” 

 Nhóm 35: 
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Loại bỏ dịch vụ: Buôn bán và làm đại lý trung gian, bán hàng và xúc tiến thương mại 

các sản phẩm như: “chất trám thân xe ôtô, sơn chịu lửa, dung dịch để lau rửa kính che 

gió, ga nhiên liệu, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn (dầu nhờn), chất đốt chiếu sáng, dầu 

xe máy, đèn xe đạp xe máy, đèn điện, bóng đèn chiếu sáng bằng điện, đèn dùng cho xe 

cộ, xích xe đạp, ghi đông xe đạp, lót phanh dùng cho xe cộ, ôtô con, xe cộ chạy bằng 

điện, xe máy, xe trượt (xe cộ), giảm xóc dùng cho ôtô, tay lái dùng cho xe cộ, bu lông 

không bằng kim loại. 

+ Điều chỉnh dịch vụ: Buôn bán và làm đại lý trung gian, bán hàng và xúc tiến thương 

mại các sản phẩm như: “tay nắm cửa” thành “tay nắm cửa (không dùng cho xe cộ)”; 

“khoá (ngoài loại khoá điện)” thành “khoá (ngoài loại khoá điện không bằng kim loại 

không dùng cho xe cộ)”; “van, không bằng kim loại, ngoài loại là bộ phận của máy” 

thành “van (không bằng kim loại không dùng cho xe cộ). 

- Các sản phẩm/dịch vụ còn lại giữ nguyên. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9059/TB-SHTT, ngày 03/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2011-15865  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 02: Chất màu dùng cho đồ gốm; mực dùng cho bản in khắc; phẩm màu dùng cho 

rượu mùi; sơn phủ dùng cho gỗ; sơn ánh bạch kim dùng cho đồ gốm. 

Nhóm 03: Sáp làm bóng đồ da; nước gội đầu; xà phòng, mỹ phẩm chải mi mắt (mát-ca-

ra); đồ hoá trang (son phấn). 

 Nhóm 04: Nến (thắp sáng). 

Nhóm 11: Lò bánh mỳ; thiết bị dùng cho bồn tắm; lò nướng bánh mỳ; đèn trần (nhà); 

quạt dùng cho cá nhân (dùng điện); bồn rửa bát, chậu vệ sinh. 

Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp giường ngủ không bằng kim loại; then/chốt không bằng kim 

loại; tủ đựng phiếu lưu trữ (đồ gỗ); tay nắm cửa, không bằng kim loại; đồ đạc bằng gỗ; 

móc không bằng kim loại dùng cho giá xoay mắc quần áo; khoá (ngoài loại khoá điện 

không bằng kim loại không dùng cho xe cộ); van (không bằng kim loại không dùng 

cho xe cộ). 

 Nhóm 05, 19 giữ nguyên. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9060/TB-SHTT, ngày 03/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2013-29762  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Loại bỏ nhóm 12 ra khỏi danh mục đơn 4-2013-29762. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9329/TB-SHTT, ngày 10/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2009-22406  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính dùng để lưu giữ, quản lý, xử lý, xem qua và truyền dữ 

liệu hình ảnh cho máy ảnh kỹ thuật. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10018/TB-SHTT, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-06588  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

    Công ty TNHH Nam Việt & Liên danh (VIPCO) 

               17 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10034/TB-SHTT, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-36700  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Actip (ACTIP IP Limited) 

Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10123/TB-SHTT, ngày 01/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-19714  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2014 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 345 Tập a (12.2016) 

 

 2218

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Chấm dứt đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

 Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM JURIST CO.,LTD.) 
Số 240, Quan Nhân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9157/TB-SHTT, ngày 08/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-17169  (220) Ngày nộp đơn 10/06/2016 

Mục sửa đổi: Loại nhãn hiệu 

Loại nhãn hiệu mới là: 

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký: “Nhãn hiệu tập thể”  
 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10285/TB-SHTT, ngày 05/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-18058  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2016 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 30: “Bánh khọt; bột làm bánh khọt; gia vị bánh khọt” 

___________________________________________________________________________ 
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Phần VIi 
 
 

chuyển giao đơn 
 
 

 

a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8846/TB-SHTT, ngày 28/10/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01919 13/12/2010 

1-2012-01977 13/01/2011 

1-2012-02509 24/02/2011 

 

Bên chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 

2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan. 

Bên được chuyển giao:  

SUN PATENT TRUST (US) 

450 Lexington Avenue, 38th Floor, New York, NY 10017 USA 
 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8847/TB-SHTT, ngày 28/10/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-01031 07/09/2011 

1-2013-01032 07/09/2011 

1-2013-01033 07/09/2011 

1-2014-00794 14/08/2012 

1-2014-00795 14/08/2012 

1-2014-00796 15/08/2012 

1-2014-00797 15/08/2012 

 

Bên chuyển giao:  
 

XI’AN J & R FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD (CN) 

Room 705, Building 6, No. 65 Kejierlu, Gaoxin District Xi’an, Shaanxi 710065 China. 

Bên được chuyển giao:  
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XI’AN WESTPEACE FIRE TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 

Room 705, Buidling 6, No. 65 Kejierlu, Gaoxin District Xi’an, Shaanxi, 710065 China 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8848/TB-SHTT, ngày 28/10/2016 

(210)  Số đơn: 1-2015-03790  (220) Ngày nộp đơn: 09/10/2015 
 

Bên chuyển giao:  

PIXTRONIX, INC. (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

SNAP TRACK, INC. (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121 United States of America 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8849/TB-SHTT, ngày 28/10/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-00851  (220) Ngày nộp đơn: 07/09/2012 
 

Bên chuyển giao:  

FOVEA PHARMACEUTICALS (FR) 

54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

Bên được chuyển giao:  

SANOFI (FR) 

54 rue la BoÐtie, 75008 Paris, France  

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8850/TB-SHTT, ngày 28/10/2016 

(210)  Số đơn: 1-2016-01891  (220) Ngày nộp đơn: 05/11/2014 
 

Bên chuyển giao:  

 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany 

Bên được chuyển giao:  

BAYER ANIMAL HEALTH GMBH (DE) 

Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51373 Leverkusen, Germany 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8968/TB-SHTT, ngày 31/10/2016 

(210)  Số đơn: 1-2015-02457  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  
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DOVERFIELD EXPORTS-UAE (AE) 
Post Box No. 9074, Saif Zone, Sharjah, UAE 

Bên được chuyển giao:  

Francis Couture (CA) 
216 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
 

Francis Couture (CA) là đồng chủ đơn với DOVERFIELD EXPORTS-UAE (AE) 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9042/TB-SHTT, ngày 03/11/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-00604 16/08/2010 

1-2015-01010 15/08/2013 

1-2015-01025 15/08/2013 

1-2015-02969 14/08/2015 

1-2015-04725 10/12/2015 

 

Bên chuyển giao:  

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JP) 
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan. 

Bên được chuyển giao:  

Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome-shi, Tokyo 1988710, Japan 

Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation (JP) trở thành chủ đơn duy nhất 
 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9043/TB-SHTT, ngày 03/11/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-01031  (220) Ngày nộp đơn: 28/03/2014 
 

Bên chuyển giao:  

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH (DE) 

Kennedyplatz 1, 50569 Koln, Germany 

Bên được chuyển giao:  

ARLANXEO DEUTSCHLAND GMBH (DE) 

Alte Heerstrasse 2, 41540, Dormagen, Germany 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9044/TB-SHTT, ngày 03/11/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-01544 18/10/2012 

1-2014-01545 18/10/2012 

1-2014-01546 18/10/2012 

 

Bên chuyển giao:  

 CLARIANT INTERNATIONAL LTD. (CH) 

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz, Switzerland 

Bên được chuyển giao:  

ARCHROMA IP GMBH (CH) 

Neuhofstrasse 11, CH-4153 Reinach, Switzerland 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9045/TB-SHTT, ngày 03/11/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-00459  (220) Ngày nộp đơn: 21/02/2011 
 

Bên chuyển giao:  

CLARIANT FINANCE (BVI) LIMITED (VG) 

Citco Building, Wickhams Cay P.O. Box 662 Road Town, Tortola British Virgin Island, Virgin 
Islands, British 

Bên được chuyển giao:  

ARCHROMA IP GMBH (CH) 

Neuhofstrasse 11, CH-4153 Reinach, Switzerland 
 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9893/TB-SHTT, ngày 24/11/2016 

(210)  Số đơn: 1-2010-01006  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2008 
 

Bên chuyển giao:  

UNHWA CORPORATION (KR) 
452-32, Jang-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 561-360, Republic of Korea 
Bên được chuyển giao:  
WELLKEY HOLDINGS LIMITED (VG) 
3rd Floor, J&C Building, P.O.Box 933, Road Town, Tortola, Bristish Virgin Islands, VG1110 
 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9894/TB-SHTT, ngày 24/11/2016 

(210)  Số đơn: 1-2016-03155  (220) Ngày nộp đơn: 29/11/2011 
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Bên chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

Bên được chuyển giao:  

SUN PATENT TRUST (US) 

450 Lexington Avenue, 38th Floor, New York, NY 10017 USA 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9896/TB-SHTT, ngày 24/11/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-00113  (220) Ngày nộp đơn: 27/05/2009 
 

Bên chuyển giao:  

SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH (AT) 

Turmstrasse 44, 4031 Linz, Austria 

Bên được chuyển giao:  

PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH (AU) 

Turmstraße 44, 4031 Linz, Austria 

PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH (AU) là đồng chủ đơn với POSCO (KR) 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9897/TB-SHTT, ngày 24/11/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2007-01561 31/07/2007 

1-2010-00320 03/07/2008 

1-2011-02290 28/01/2010 
 

 

Bên chuyển giao:  

GLAXOSMITHKLINE LLC (US) 

One Franklin Plaza, 200 North 16th Street, Philadelphia, Pennsylvania 19102, USA 

Bên được chuyển giao:  

NOVARTIS AG (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9898/TB-SHTT, ngày 24/11/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-03267 04/05/2009 

1-2012-01348 15/10/2010 
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Bên chuyển giao:  

GLAXOSMITHKLINE LLC (US) 

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington Delaware 19808 United States of America 

Bên được chuyển giao:  

NOVARTIS AG (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10111/TB-SHTT, ngày 01/12/2016 

(210)  Số đơn: 1-2013-02280  (220) Ngày nộp đơn: 20/12/2011 
 

Bên chuyển giao:  

GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY (NO.2) LIMITED (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

Bên được chuyển giao:  

NOVARTIS AG (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10112/TB-SHTT, ngày 01/12/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-00277 02/08/2010 

1-2012-00841 04/08/2010 

1-2012-01194 20/10/2010 

1-2012-02378 04/02/2011 

1-2012-02824 01/04/2011 

1-2013-03010 08/03/2012 

1-2013-03614 23/01/2013 

1-2015-03453 04/12/2013 

1-2015-03652 31/03/2014 
 

 

Bên chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 

Bên được chuyển giao:  

SUN PATENT TRUST (US) 

450 Lexington Avenue, 38th Floor, New York, NY 10017, USA 

_____________________________________________________________________________ 
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b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

 Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8844/TB-SHTT, ngày 28/10/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

3-2015-01243 23/07/2015 

3-2015-01255 24/07/2015 

3-2015-01730 01/10/2015 

3-2015-01731 01/10/2015 

3-2015-01788 12/10/2015 

3-2015-01789 12/10/2015 

3-2015-01794 13/10/2015 

 
 

Bên chuyển giao:  

 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

Bên được chuyển giao:  

THEFACESHOP CO., LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10110/TB-SHTT, ngày 01/12/2016 

(210)  Số đơn: 3-2015-01992  (220) Ngày nộp đơn: 09/11/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Doanh nghiệp tư nhân Đức Vĩnh (VN) 
38/22 Ao Đôi, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đức Vĩnh (VN) 
C12/3 Quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
 

________________________________________________________________________________ 
 

c - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7908/TB-SHTT, ngày 30/09/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-27413  (220) Ngày nộp đơn: 06/09/2016 
 

Bên chuyển giao:  
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Trần thị hạnh 
1607, tầng 16, toà nhà 07 Timescity, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty tnhh đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu hc 
 Số 522, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8532/TB-SHTT, ngày 14/10/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-00573  (220) Ngày nộp đơn: 09/01/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Đỗ hảI lê 
Căn 9 - D4 khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Nguyễn việt hải 
 274 phố Chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9148/TB-SHTT, ngày 04/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-31551  (220) Ngày nộp đơn: 11/11/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu an hưng 
thịnh (vn) 
188 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần đầu tư thương mại lido 
 178/3b Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9149/TB-SHTT, ngày 04/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-31553  (220) Ngày nộp đơn: 11/11/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu an hưng 
thịnh (vn) 
188 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  
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Công ty cổ phần đầu tư thương mại lido 
 178/3b Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9212/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-08210  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh nước giảI khát đông dương việt nam (vn) 
Số 10 phố Hoà Mã, phường Phạm đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần mekong brewery 
Tầng 6, toà nhà 315 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9213/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2013-23494  (220) Ngày nộp đơn: 09/10/2013 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Tái Phát (vn) 
Số 03 Lương Nhữ Học, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Chung ngọc lan 
176/14 Công Chúa Ngọc Hân, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9214/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-20870  (220) Ngày nộp đơn: 05/08/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật 
(vn) 
119 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty tnhh đầu tư giảI trí bảo thạch 
Số 9 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9215/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-28476  (220) Ngày nộp đơn: 14/10/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Lê ánh Ngọc (vn) 
84 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Nguyễn Hà Linh 
Số 8 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9219/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-36030  (220) Ngày nộp đơn: 21/12/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần nhiên liệu sài gòn (vn) 
146E Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dầu nhờn S.T.S 
06 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9220/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-30111  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2014 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH NAMCAPITAL (vn) 
42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty tnhh cool chain 
41-43 Nguyễn Khoái, phường 01, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9222/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-10819  (220) Ngày nộp đơn: 06/05/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại – dịch vụ mỹ hưng 
173/18 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ GOLD MY 
931/49A Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9223/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-17894  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần sách olym 
373/12/15 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần đào tạo và phát triển OLYMWORLD 
Lầu 46, toà nhà văn phòng Bitexco, số 02 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9224/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-06278  (220) Ngày nộp đơn: 20/03/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Bayer east coast llc  

100 Bayer Boulevard, Whippany, NJ 07981, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

 Bayer Consumer Care AG 
Peter Merian- Strasse 84, 4002 Basel, Switzerland 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9225/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2013-12555  (220) Ngày nộp đơn: 14/06/2013 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9226/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2012-17694  (220) Ngày nộp đơn: 10/08/2012 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  
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Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9227/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-20915  (220) Ngày nộp đơn: 06/08/2012 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9228/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-25953  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9229/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-25952  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9230/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-25951  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2015 
 

Bên chuyển giao:  
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Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9232/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-12809  (220) Ngày nộp đơn: 22/05/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9233/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-12808  (220) Ngày nộp đơn: 22/05/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9234/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2013-12552  (220) Ngày nộp đơn: 14/06/2013 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9235/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2013-12553  (220) Ngày nộp đơn: 14/06/2013 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9236/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2013-12554  (220) Ngày nộp đơn: 14/06/2013 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9237/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-05252  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và trang thiết bị y tế phúc 
nguyên 

Số 225 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Cao Hồng Vinh 
Số nhà 8 B4, tổ 16, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9238/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-10056  (220) Ngày nộp đơn: 12/04/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Trung Đông 
58/16 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  
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 Công ty TNHH sản xuất thương mại kỹ thuật Trung Đông 
58/16 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9240/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-01096  (220) Ngày nộp đơn: 13/01/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH THIÊN HOÀNG NGUYÊN 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển Thiên Hoàng 
Nguyên 
Số 321, tổ 6, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9241/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-35692  (220) Ngày nộp đơn: 17/12/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH THIÊN HOÀNG NGUYÊN 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển Thiên Hoàng 
Nguyên 
Số 321, tổ 6, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9242/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-17815  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm ls việt nam 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần đầu tư ERIS Toàn Cầu 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9243/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-20937  (220) Ngày nộp đơn: 12/07/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược phẩm tâm việt 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Đại Uy 
Số nhà 258 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9244/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-20938  (220) Ngày nộp đơn: 12/07/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược phẩm tâm việt 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Đại Uy 
Số nhà 258 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9245/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-20939  (220) Ngày nộp đơn: 12/07/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược phẩm tâm việt 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Đại Uy 
Số nhà 258 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9246/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-22472  (220) Ngày nộp đơn: 25/07/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược phẩm tâm việt 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Đại Uy 
Số nhà 258 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 345 Tập A (12.2016) 

 

 
 

2235

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9247/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-06699  (220) Ngày nộp đơn: 25/03/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Hewlett-Packard development company, l.p. 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas 77070, USA 

Bên được chuyển giao:  

HP Hewlett-Packard Group LLC 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas 77070, USA 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9249/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-05397  (220) Ngày nộp đơn: 07/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh sơn koto việt nam 
Số nhà 462 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Trần Thị Trường 
Phòng 1003, toà nhà N4D khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9250/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-15297  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2016 
 

Bên chuyển giao:  

SALLY MENNELL 
2095 Barcelo Road, Cawston, British Columbia V0X 1C2, Canada 

Bên được chuyển giao:  

Wilfrid Mennell 
2095 Barcelo Road, Cawston, British Columbia V0X 1C2, Canada 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9253/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-33490  (220) Ngày nộp đơn: 27/11/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Pontet allano et associÐs selarl de conseils en propriÐtÐ 
industrielle (fr) 
B©timent Platon, Parc Les Algorithmes, 91190 Saint Aubin (France) 

Bên được chuyển giao:  
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Louis Vuitton Malletier 
2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris, France 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9256/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-25074  (220) Ngày nộp đơn: 14/09/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Hộ kinh doanh tuấn phong 
Số 303/9 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH dệt may Tuấn Phong 
26-28 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9257/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-17855  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần bt việt nam 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Gia An 
Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9258/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-21078  (220) Ngày nộp đơn: 07/08/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Lê văn trường 
376/9 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại dịch vụ OZA 
533/7 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9259/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-21077  (220) Ngày nộp đơn: 07/08/2015 
 

Bên chuyển giao:  
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Lê văn trường 
376/9 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại dịch vụ OZA 
533/7 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9260/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-21076  (220) Ngày nộp đơn: 07/08/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Lê văn trường 
376/9 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại dịch vụ OZA 
533/7 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9261/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-02093  (220) Ngày nộp đơn: 26/01/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh xây dựng và thương mại việt thành 
Số 20, đường Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần PRECO Việt Nam 
Số 26 phố Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9262/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-08732  (220) Ngày nộp đơn: 01/04/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Hoàng trọng tưởng 
Tầng 19, khu A, toà nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH truyền thông quảng cáo 24H 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 

 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9263/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-33479  (220) Ngày nộp đơn: 27/11/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần phát triển dự án vincop 
Lầu 46, toà nhà Pitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp VINCOP 
1358/10 Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9265/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-02976  (220) Ngày nộp đơn: 01/02/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh violak 
Số 9/1, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

Bên được chuyển giao:  

Công ty tnhh sowi s.h 
175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9266/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-07530  (220) Ngày nộp đơn: 02/04/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh violak 
Số 9/1, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

Bên được chuyển giao:  

Công ty tnhh sowi s.h 
175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9267/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-10395  (220) Ngày nộp đơn: 14/04/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh violak 
Số 9/1, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

Bên được chuyển giao:  
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Công ty tnhh sowi s.h 
175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9268/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-17514  (220) Ngày nộp đơn: 03/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh violak 
Số 9/1, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

Bên được chuyển giao:  

Công ty tnhh sowi s.h 
175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9269/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-17816  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm ls việt nam 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.  Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần đầu tư ERIS Toàn Cầu 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.  Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9270/TB-SHTT, ngày 09/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-19331  (220) Ngày nộp đơn: 22/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm WF việt nam 
Số 72, Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần đầu tư ERIS Toàn Cầu 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.  Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10017/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-12382  (220) Ngày nộp đơn: 19/05/2015 
 

Bên chuyển giao:  
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Nguyễn Thị Hồng Thủy 

7/2 Hải Thượng, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Toppyco 

14-14B Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10019/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-06588  (220) Ngày nộp đơn: 17/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên may mặc Bảo Cửu 

262 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  

BONJOURNEE ENTERPRISE CO., LTD 

6F-8, No. 502 Yuan Shan road, Chung-Ho dist., New Taipei city, Taiwan 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10020/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-32643  (220) Ngày nộp đơn: 20/11/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Doanh nghiệp tư nhân nệm văn lộc 

362 Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  

Công ty tnhh sản xuất thương mại nệm vivian 

390/21 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10021/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-24521  (220) Ngày nộp đơn: 10/08/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh dudoff việt nam 
Lầu 2, phòng 202 tòa nhà Vinalines, số 163 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  
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Công ty TNHH GWENT Việt Nam 
Lầu 2, phòng 202 tòa nhà Vinalines, số 163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10022/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-04060  (220) Ngày nộp đơn: 22/02/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh dược phẩm sun rise 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH SHINE PHARMA 
400/1 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10023/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-12502  (220) Ngày nộp đơn: 05/05/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh thương mại và đầu tư đông hiệp 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Hà Thành Song Gia 
Số 27 phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10024/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-24003  (220) Ngày nộp đơn: 07/10/2014 
 

Bên chuyển giao:  

Nguyễn hà linh 
Số 8 phố Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dịch vụ ăn uống koh samui 
Số 11, nhà H9, tập thể trường Đại học sư phạm Hà Nội, ngõ 19, đường Phan Văn Trường, 
phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10025/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-25646  (220) Ngày nộp đơn: 18/09/2015 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 345 Tập A (12.2016) 

 

 
 

2242

Bên chuyển giao:  

Janine rey 
23 boulevard des Minimes, Bat B, 31200 Toulouse, France 

Bên được chuyển giao:  

Louis Vuitton Malletier 
2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris, France 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10027/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-14060 03/06/2015 

4-2015-14061 03/06/2015 

4-2015-14062 03/06/2015 

4-2015-26126 23/09/2015 

4-2015-26127 23/09/2015 

4-2015-26128 23/09/2015 

 
 

 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư thương mại bảo  nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10028/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-15924  (220) Ngày nộp đơn: 19/06/2015 
 

Bên chuyển giao:  

SYMANTEC CORPORATION  

350 Ellis Street, Mountain View, California 94043, United States of America  

Bên được chuyển giao:  

VERITAS TECHNOLOGIES LLC 

500 E. Middlefield Road. Mountain View, CA 94043, USA 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10029/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-14762  (220) Ngày nộp đơn: 23/05/2016 
 

Bên chuyển giao:  

KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS 

(also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)  

6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

Bên được chuyển giao:  

KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS SQUARE ENIX CO., LTD.) 

6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10032/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-19968  (220) Ngày nộp đơn: 28/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH điện gia dụng Tokyo  

Số 24 ngách 31, ngõ 167, Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội   

Bên được chuyển giao:  

Công cổ phần gia dụng Tokyo 

Số nhà 4B, ngõ 73, đường Đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10033/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-19046 20/07/2015 

4-2016-07329 23/03/2016 

4-2016-19949 04/07/2016 

 
Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần Kim và Kim 

84A-86 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  
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Nguyễn Thị Kim Hạnh 

192 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10035/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-36700  (220) Ngày nộp đơn: 28/12/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Nguyễn Hoàng Triều 

Số nhà 14, ngõ 175, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Bên được chuyển giao:  

PRIVATBRAUEREI EICHBAUM GMBH & CO. KG 

Kafertaler StraBe 170, 68167 Mannheim, Germany 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10036/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-27267  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2015 
 

Bên chuyển giao:  

BATTERY CASE LLC  

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.  

Bên được chuyển giao:  

APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10037/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-19624  (220) Ngày nộp đơn: 30/06/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Võ Thị Phương Thảo 

Tổ 8 Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Hoàng Kim Gia 

60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10038/TB-SHTT, ngày 30/11/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-00243  (220) Ngày nộp đơn: 06/01/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Cát Anh Huy  

Số 37 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  

Bên được chuyển giao:  

Nguyễn Quốc Hưng 

Số 52A, tổ 10B phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

_______________________________________________________________________________ 
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PHẦN Viii 
 

đính chính 

 

Đính chính ghi nhận chuyển giao đơn 

 
Số đơn: CĐ1-2014-0051                                                    nộp ngày: 27/02/2014 
Thông báo ghi nhận chuyển giao đơn số 6390/TB-SHTT, ngày 22/07/2015 
Số đơn đăng ký sáng chế: 1-2012-02202                            ngày nộp đơn: 04/08/2010 

Nội dung đính chính: Bên chuyển giao 

Đúng là: 

1. GARIPOV Yury Aglyamovich (RU) 
Địa chỉ: ul. Vechernyaya, d. 11, Domodedovo, Moskovskaya obl., 142000, Russia 

2. KISELEVA, NATALIA NIKOLAEVNA (RU) 
Địa chỉ: ul. Gvozdeva, 7/4/1-119, Moscow, 115172, Russia 
Sau khi chuyển giao Athum Enterprises Limited (SC) là chủ đơn duy nhất. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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